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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 
 
 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 

TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2010-14801 (220) 09.07.2010 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
giáo dục và giải trí Phan Thị  
(VN) 
53 Huỳnh Khương Ninh, phường ĐaKao, 
quận I, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách báo; vở học sinh; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); sổ tay; 
bao bì bằng giấy; giấy; bìa; tranh ảnh trang trí.  

 
Nhóm 41: Sản xuất phim hoạt hình; xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu trên máy vi tính; cho thuê máy tính; quét hình, ghép hình và xử 
lý hình ảnh trên máy vi tính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng về quyền sở hữu trí tuệ. 

 

(210) 4-2017-03442 (220) 22.02.2017 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.25 
(591) Đen, hồng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Lệ Hương  (VN) 
212B/58 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), ba lô, túi xách, vali kéo, dây nịt, găng 
tay, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, sữa, khăn, tã; mua bán hàng gia dụng, hàng tiêu dùng nhập 
khẩu, cụ thể là: bàn ủi, máy quạt, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt, máy sinh tố. 

 

 
(210) 4-2018-34345 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 24.17.20; A24.15.7 (540) 

 

(731) Phạm Hồng Nguyên   (VN) 
P3103A, chung cư Mulberry Lane, khu 
đô thị mới Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 
 

Nhóm 07: Máy hút bụi; máy xay sinh tố; máy vắt hoa quả chạy bằng điện; máy giặt; máy 
vắt khô quần áo; máy ép trái cây; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi. 
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Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 09: Máy tính; màn hình máy tính; màn hình cảm ứng; máy tính bảng; ổn áp; dàn âm 
thanh; ti vi; công tắc điện; bảng điều khiển (điện); khóa điện; thiết bị báo động; phần mềm 
điều khiển từ xa các thiết bị điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị sấy khô không khí; thiết bị lọc nước; thiết bị 
lọc không khí; nồi áp suất sử dụng điện; lò nướng; lò vi sóng; thiết bị tắm hơi; bếp điện; bếp 
từ; thiết bị khử mùi nhà bếp; quạt điện; bình đun nước nóng bằng điện; bình đun nước nóng 
bằng năng lượng mặt trời; nồi cơm điện; nồi đa năng dùng điện; phích điện; tủ đông lạnh; 
tủ lạnh; đèn chiếu sáng dùng cho gia đình; cây nước nóng lạnh; máy sấy bát đĩa. 

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa. 

 
Nhóm 21: Xoong nồi không dùng điện; chảo rán không dùng điện; nồi áp suất không dùng 
điện; máy nghiền gia dụng không dùng điện; dụng cụ ép trái cây không dùng điện; đồ gốm 
gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng; dụng cụ nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2018-36858 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 7.1.1; 7.1.3; 25.1.6; 2.1.1; 2.3.8 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Đức Hưng   (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnhThái Bình 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la, mứt kẹo, bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-22742 (220) 30.05.2016 

(641) 4-2016-15600 (441) 25.11.2020 
(731) WOLTERS KLUWER CLINICAL 

DRUG INFORMATION, INC.  (US) 
Ohio Corporation, 1100 Terex Road, 
Hudson, OH 44236, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho việc quản lý cơ sở dữ liệu có tính năng thông tin nghiên 

cứu y học và khoa học trong lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, điều kiện y 
tế và dược lý. 

 

Nhóm 42: Cung cấp cơ sở dữ liệu tìm kiếm trực tuyến có tính năng thông tin nghiên cứu y 
học và khoa học trong lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, điều kiện y tế và 
dược lý. 
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(210) 4-2019-33590 (220) 29.08.2019 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xám, tím than, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn IDJ  
(VN) 
Số 3-G1 khu đô thị Nam Thăng Long, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng cho trường học, văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và vận hành trường học bao gồm: quan hệ công chúng và truyền 
thông, xây dựng chiến lược nguồn nhân lực toàn diện,phát triển và quản lý cơ sở vật chất, 
chương trình giáo dục và phát triển nhân viên, hệ thống giám sát hoạt động; dịch vụ trung 
gian thương mại; marketing. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tư vấn giáo dục; dịch vụ giáo 
dục được cung cấp bởi trường học; học viện giáo dục; lựa chọn giáo trình giảng dạy; nâng 
cao chất lượng giảng dạy; phát triển chương trình ngoại khoá cho học sinh; đào tạo nhân 
viên. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; dịch vụ cung cấp phần mềm phục vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2019-36705 (220) 20.09.2019 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; A9.5.12 (540) 

  

(731) Công ty liên doanh sản xuất 
nút nhựa Việt Thuận  (VN) 
104/4 Yên Thế, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 26: Các loại nút áo, quần. 

 

 
(210) 4-2019-48057 (220) 27.11.2019 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Lê Quang Tình  (VN) 
ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
10 

(210) 4-2019-50671 (220) 12.12.2019 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Kinh Đông  (VN)
Tổ dân phố số 6, phường Trung Sơn 
Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy khoan dùng trong khai thác mỏ; máy nén khí; động cơ khí nén; 

máy gia công đá; pit tông giảm xóc [bộ phận của máy móc]. 
 

 
(210) 4-2019-50672 (220) 12.12.2019 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX - TM - DV 
Hoàng Gia Anh  (VN) 
Thôn An Thông, xã Đức Thắng, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; chậu vệ sinh; bệt xí vệ sinh; ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ 

sinh); vòi của ống dẫn; nồi cơm điện; ấm đun nước dùng điện; đèn điện; quạt điện; đèn pin; 
máy lọc nước; đèn chùm. 

 
 

(210) 4-2019-51596 (220) 07.04.2017 

(641) 4-2017-08881 (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(731) 30 MAPLE SDN. BHD.   (MY) 

16-A (1st Floor), Jalan Tun Sambanthan 
3, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm và hợp kim của kim loại quí; đồ 
trang sức; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.   

 
Nhóm 18: Da động vật; cặp da, ba lô; túi xách; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu; ví đựng danh thiếp; túi đựng quần áo, áo sơ mi và váy; túi cầm tay, ví đựng tiền xu; ba 
lô nhỏ; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi xách tay; da sống; túi vải đựng quần áo; bao 
để móc chìa khóa; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm và da giả; túi bằng da thuộc; túi hành 
lý; ô che nắng và gậy chống; ví cầm tay; ba lô lớn dùng cho leo núi hoặc đi bộ; túi mua 
hàng; túi đeo vai; túi thể thao; vali; túi xách loại lớn (túi tote); túi du lịch; vali và túi du lịch; 
«; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi đựng đồ trang điểm, túi rỗng; túi đeo 
ngang eo; ví tiền.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bao gồm dịch vụ quảng cáo qua internet; dịch vụ quản lý và 
thông tin thương mại; cung cấp hoặc cho thuê không gian quảng cáo trên internet; biên tập 
danh bạ để xuất bản trên internet; biên tập quảng cáo để sử dụng trên internet; biên tập và 
hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp danh bạ thông tin thương mại 
trực tuyến; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm trong lĩnh vực thông tin kinh doanh có 
sẵn qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp hướng dẫn quảng cáo có thể tìm kiếm trực tuyến 
về hàng hóa và dịch vụ của người bán khác; cung cấp hướng dẫn quảng cáo có thể tìm kiếm 
về hàng hóa và dịch vụ của người bán khác; cung cấp thông tin về bán sản phẩm sử dụng 
internet và cung cấp thông tin về bán sản phẩm theo các cách khác; cung cấp thông tin về 
sản phẩm sử dụng thiết bị đầu cuối máy vi tính hoặc điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ, dịch 
vụ đặt hàng qua email và dịch vụ bán lẻ trực tuyến và trên internet liên quan đến: đồ đeo 
mắt, kính râm, đồ trang sức, đồng hồ, túi xách, sản phẩm da thuộc, ví tiền, vali du lịch, túi 
hành lý, vali, vali xách tay, quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo choàng mặc sau khi tắm, 
bộ quần áo tắm, quần áo dùng ở bãi biển, giày dùng ở bãi biển, thắt lưng, quần áo lót phụ 
nữ, giày cao cổ, mũ lưỡi trai, áo choàng ngoài, áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi 
trang điểm hoặc sau khi tắm, áo váy, mũ, áo vét, áo nịt len, áo chui đầu, quần áo đan, găng 
tay, khăn quàng cổ, găng tay hở ngón, áo khoác ngoài, quần yếm, quần jean, áo choàng, 
quần áo ngủ, quần dài, áo pacca, áo len chui đầu, dép, khăn choàng, áo sơ mi, giày, váy, 
dép đi trong nhà, quần áo lót, bít tất ngắn cổ và trang phục dệt kim, quần áo thể thao, tất 
dài, bộ quần áo, lưỡi trai che nắng, áo len dài tay, quần áo bơi, áo thun ngắn tay, quần áo 
bó, áo bành tô, quần, áo lót, áo gilê, quần áo không thấm nước, áo choàng, áo mặc thường 
ngày, áo polo, áo thể thao, quần soóc, đồ giữ ấm cơ thể, đồ trượt tuyết, áo ngắn nửa lưng và 
áo khoác len, quần ống bó, ca vát, dải băng buộc đầu và cổ tay áo, quần áo trẻ em, trang 
phục, chuỗi hạt, vòng đeo tay và vòng đeo chân, nhẫn, hoa tai, phụ kiện cho tóc, bộ đồ du 
lịch, vỏ bọc cho thiết bị điện tử, ví cầm tay, trâm gài đầu, nhãn hành lý.  

 

 
(210) 4-2019-52151 (220) 23.12.2019 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 26.4.4; A24.15.7 
(731) UNIVAR SOLUTIONS INC.  (US) 

3075 Highland Parkway, Suite 200, 
Downers Grove, Illinois 60515, United 
States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y) 

và nhiếp ảnh, cũng như trong nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng) và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng); tác nhân hóa học để tạo phức và chelat hóa; hóa chất dùng trong 
sản xuất; hóa chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng; hóa chất oleo dùng trong sản xuất và xử lý sản phẩm công nghiệp; 
axit; chất kiềm; dung môi dùng cho véc-ni; dung môi dùng cho mục đích thí nghiệm; dung 
môi dùng cho gôm; axit béo; muối (chế phẩm hóa học); chất chống đông; chất làm lạnh; 
chất dính dán áp phích quảng cáo; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng cho 
mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất lỏng dùng để làm tan băng; 
hóa chất dùng để làm tan băng; chế phẩm dùng để làm tan băng; chất dẻo hóa; chất bảo vệ 
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công trình xây bằng gạch, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ xi măng, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ 
bê tông, trừ sơn và dầu; chế phẩm bảo quản hoa; chất bảo vệ công trình xây, trừ sơn và dầu; 
chất bảo vệ ngói, trừ sơn và dầu; chất bảo quản để sử dụng trong ngành công nghiệp dược; 
hóa chất dùng để bảo quản thực phẩm; chất bảo quản dùng trong hóa chất công nghiệp; hóa 
chất dùng để xử lý nước; phân bón; chất phụ gia cho nhiên liệu (hóa chất); chất hoạt tính bề 
mặt (tác nhân hóa học); chất khắc ăn mòn; chất ăn mòn; cồn etyl; chất phụ gia hóa học, cụ 
thể là hợp chất chống bọt, chất khử bọt; chất phụ gia hóa học, cụ thể là tác nhân chống tĩnh 
điện (không dùng cho mục đích gia dụng); chất thơm (hóa chất dùng trong công nghiệp); 
chất keo tụ; chất kìm hãm sự ăn mòn; chất phụ gia dùng cho chất bôi trơn; chất chống ôxi 
hóa; chất chống ôxi hóa cơ - photphit; chất làm chậm việc bắt lửa; chất hyđroquinon; chất 
chống thấm nước bản chất là chế phẩm trên cơ sở hóa chất chống thấm nước mưa dùng cho 
kính chắn gió; phụ gia hóa chất, cụ thể là nonyl phenol dùng cho mục đích công nghiệp; 
chất phụ gia dùng cho chất dẻo; chất tạo phức; chất dùng để tách rời; chất silicat làm mờ và 
chất kéo dài; amin; ankyl (hóa chất), cụ thể là ankyl, ankyl alkanolamin, ethanolamin, 
isopropanolamin, ethyleneamin, và morpholin amin; chất chống vi trùng, không dùng cho 
mục đích y tế và thú y; chế phẩm chống nấm minđiu; axetat (hóa chất), cồn, este, glycol,  
pôli glycol, ete glycol, glycol ete este và keton; chất chống kết băng; hóa chất, cụ thể là 
izoxianat; nhựa tổng hợp, chưa xử lý và chất phân tán nhựa; nhựa hydrocarbon tổng hợp 
(chưa xử lý), cụ thể là chất béo, hỗn hợp có mùi thơm, tecpinen, nhựa màu trắng nước đã 
được hyđro hóa, chất thơm đơn hợp nguyên chất, silicon, và epoxi; monome sử dụng trong 
sản xuất polyme, nhựa và chất dẻo; chất dẻo hóa sử dụng để sản xuất sản phẩm bằng chất 
dẻo; silicon, nhũ tương silicon, silicon lỏng và silicon silan; chất nhũ hóa dùng cho xà 
phòng; dung môi, cụ thể là chất béo, chất thơm, chất đã được halogen hóa, tecpinen, 
cacbonat propylen, vòng parafin, focmamit ®imetyl, dầu mực, focmamit, fufuran, vi nhũ 
hóa liên tục, iso-parafin, methyl tert butyl ete, methyl pyrrolidon, parafin dạng thường, 
glycol diether và dung môi tetrahydrofuran, tất cả dùng trong sản xuất sản phẩm; chất hoạt 
tính bề mặt để sử dụng trong sản xuất và xử lý nước; glyxerin tổng hợp không dùng cho 
mục đích y tế; hóa chất sử dụng để sản xuất các sản phẩm pôliurêtan, cụ thể là urethan 
polyol dùng như chất cô đặc trong urethan polyol sử dụng trong công nghiệp uretan để sản 
xuất nguyên vật liệu làm sàn nhà, chất phủ, chất dính; chất nhũ tương dạng sáp sử dụng như 
chất chống thấm nước dùng trong sản xuất sáp để sản xuất sản phẩm; sulfat đồng; ôxit kẽm; 
sulfat kẽm; «xit sắt; sulfat sắt; can xi; «xit canxi; sulfat canxi; ®ioxit silic; borat; axit boric; 
mangan, cụ thể là axetat mangan, phèn mangan, mangan cacbonat, mangan clorua, mangan 
®ioxit, metaphotphat mangan, mangan nitrat và mangan photphat; phân bón mangan; amoni 
photphat (hóa chất); photphat kẽm; monoammoni photphat; kali cacbonat; muối vô cơ dùng 
cho mục đích công nghiệp; muối dùng để trung hòa hóa chất dùng cho cỏ hoặc cây trồng; 
kali; đá vôi được tán nhỏ dùng cho mục đích nông nghiệp; đá vôi được tán thành bột dùng 
cho mục đích nông nghiệp; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chất tẩy rửa dùng 
trong công nghiệp; chất tẩy nhờn dùng cho mục đích công nghiệp; dung môi dùng cho sơn. 

 

Nhóm 02: Sơn; chất phụ gia dùng cho sơn; chất nhuộm màu; nhựa thông; nhựa cây; véc ni; 
sơn mài; chế phẩm bảo quản chống gỉ bản chất là lớp phủ; chất bảo quản gỗ; màu nhuộm và 
phẩm màu dùng trong công nghiệp; thuốc nhuộm sử dụng chất cắn màu; chất cắn màu dùng 
trong công nghiệp; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại ở dạng lá và dạng bột dùng cho họa sĩ, 
người trang trí, người làm nghề in và nghệ sĩ. 

 

Nhóm 03: Chất tẩy trắng, chế phẩm và hợp chất làm sạch; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chất tẩy nhờn, trừ loại dùng 
trong quy trình sản xuất; và tinh dầu dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và thương mại. 

 
Nhóm 04: Dầu động vật, dầu có thể ăn được dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và 
thương mại, cụ thể là chất bôi trơn; dầu khoáng dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và 
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thương mại; dầu dùng trong sản xuất và dùng trong chế biến thực phẩm, cụ thể là chất bôi 
trơn dùng cho máy để sản xuất. 

 
Nhóm 05: Hóa chất dùng trong y tế hoặc thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
chất tẩy uế đa năng; chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc trừ mối; chất hun khói diệt 
côn trùng và vi sinh vật; chất diệt ký sinh trùng; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân phối trong lĩnh vực hóa chất, thuốc trừ sâu, dụng cụ để rắc và phun 
hóa chất và thuốc trừ sâu và quần áo bảo vệ và mặt nạ bảo vệ để sử dụng trong quá trình sử 
dụng hoặc rải hóa chất; quản lý hàng tồn kho trong lĩnh vực hóa chất; dịch vụ quản lý hàng 
tồn kho; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh, cụ thể là thông tin tài 
khoản bán hàng của người tiêu dùng, thông tin hậu cần vận tải bản chất là vị trí hiện tại của 
sản phẩm đã đặt hàng, thông tin quản lý hàng tồn kho, thông tin quảng cáo sản phẩm, tất cả 
trong lĩnh vực hóa chất và sản phẩm hóa chất thông qua cổng trực tuyến trên cơ sở trang 
web. 

 
Nhóm 39: Vận tải hóa chất; vận tải hàng hóa; kho hàng hóa; lưu kho và quản lý rác thải hóa 
học công nghiệp và để sắp xếp việc tiêu hủy rác thải hóa học công nghiệp và vận chuyển 
rác thải hóa học công nghiệp từ nguồn phát sinh chất thải đến nơi tiêu hủy được cho phép. 

 

 
(210) 4-2019-52811 (220) 26.12.2019 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A5.3.15; A26.1.18; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, trắng. 
(731) Hội Nông dân huyện Phú Giáo  

(VN) 
Khu phố II, thị trấn Phước Vĩnh, huyện 
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 

 
 

(210) 4-2020-00253 (220) 03.01.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) CARGILL PALM PRODUCTS SDN. 

BHD.  (MY) 
167 Jalan Kem, 42000 Port Klang, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; và mỡ ăn. 
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(210) 4-2020-00516 (220) 06.01.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A7.1.12; A6.7.5; 1.7.6; 

A26.11.12; 26.11.3 
(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH MOONLAND  (VN) 
C11 đường số 4, khu dân cư Lilama 45-
1, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, dịch vụ cải tạo và xây mới nhà cửa, giám sát thi công xây 

dựng nhà ở. 
 

Nhóm 42: Hoạt động thiết kế chuyên dụng. 
 

 
(210) 4-2020-01815 (220) 15.01.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An  (VN) 
Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà, trứng gà. 
 

Nhóm 31: Gà sống. 
 

 
(210) 4-2020-02233 (220) 17.01.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.7.5; 26.7.25; 26.4.4; 26.4.12 
(731) UCWEB SINGAPORE PTE. LTD.  (SG) 

10 Collyer Quay, #10-01 Ocean 
Financial Centre, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để 
truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh hoặc 
hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh toán điện tử; 
phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng internet; phần mềm máy 
tính cho việc giải trí tương tác, cho phép người dùng có thể tùy biến xem, nghe và chơi 
những trải nghiệm bằng việc chọn và sắp xếp sự hiển thị và trình bày của các yếu tố âm 
thanh, hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh; tệp tin và bản ghi âm thanh, hình ảnh, kết 
hợp cả âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được, mang đặc tính các chương trình và nội 
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dung giải trí đa phương tiện; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng 
internet hoặc từ mạng lưới máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); phần mềm nhắn tin 
nhanh; phần mềm chia sẻ tệp tin; phần mềm liên lạc cho việc trao đổi điện tử dữ liệu, âm 
thanh, video, hình ảnh và đồ họa qua mạng lưới máy tính, di động, không dây và viễn 
thông; phần mềm máy tính ở dạng ứng dụng cho các thiết bị di động và máy tính; phần 
mềm ứng dụng cho việc sử dụng với các  thiết bị di động; phần mềm máy tính cho việc xử 
lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm máy tính có thể tải xuống được 
tạo điều kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh điện tử 
qua mạng internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho phép người sử dụng tham 
gia các cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc truy cập các dữ 
liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt trang tin điện tử; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển các máy 
tính và mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo, bài 
viết và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, mạng internet, giáo 
dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
tính; chất bán dẫn; mạch tích hợp bán dẫn; chip nhớ bán dẫn; bộ điều khiển bộ nhớ bán dẫn; 
mạch tích hợp bộ nhớ bán dẫn; chip xử lý bán dẫn; bộ xử lý bán dẫn; bộ vi điều khiển; thiết 
bị vi điều khiển; bộ vi điều khiển công suất thấp; vi mạch; vi mạch máy vi tính; bộ xử lý 
trung tâm (cpu); risc-v vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm; vi mạch máy vi tính và 
bộ xử lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh (isa); máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính 
xách tay; máy tính có thể mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; 
máy phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; 
pin, bộ nạp pin; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy chủ; phần cứng máy tính và 
phần cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng 
cho máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập mạng máy tính; 
môđem không dây và có dây và thiết bị và thẻ truyền thông (thẻ từ được mã hóa); giá đỡ 
máy tính xách tay, túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy tính và 
phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ mạng 
internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng internet); thiết bị 
viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động; 
phụ kiện điện thoại di động; phần mềm trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và nhạc 
có thể tải xuống được; hệ thống báo động; camera an ninh; bộ truyền hình và phát thanh vô 
tuyến di động; thiết bị truyền hình; thiết bị thu hình; máy quay hình; máy quay phim; tai 
nghe; tai nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (gps); phần mềm 
và chương trình trò chơi viđêô điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; hộp 
đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt 
và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và  thẻ tín dụng 
ngân hàng đã được mã hóa hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; ứng dụng phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được; phần mềm máy tính để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải 
xuống, truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú thích, 
thể hiện quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp hoặc 
tương tác với phương tiện điện tử; ứng dụng phần mềm để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, 
truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú thích, thể hiện 
quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp hoặc tương tác 
với phương tiện điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực rỗng dùng cho máy in và máy 
photocopy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị viđêô giám sát trẻ nhỏ; nắp che ống kính máy 
ảnh; máy tính bảng; chìa khóa dạng thẻ đã được mã hóa; kính 3D; thẻ nhớ dùng cho máy 
trò chơi video; ứng dụng máy tính để truyền phát video, nhạc và hình ảnh; phần mềm tải 
xuống được dùng để truyền phát âm thanh, video và nội dung đa phương tiện trên điện 
thoại, máy tính bảng, thiết bị di động, máy tính và thiết bị truyền hình; ứng dụng phần mềm 
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dùng để truyền phát âm thanh, video và nội dung đa phương tiện trên điện thoại, máy tính 
bảng, thiết bị di động, máy tính và thiết bị truyền hình; phần mềm truyền phát nội dung 
nghe nhìn và nội dung đa phương tiện qua internet và mạng lưới truyền thông toàn cầu; 
phần mềm dùng để tra cứu, tổ chức, và đề xuất nội dung đa phương tiện; chương trình 
truyền hình và hình ảnh động có thể tải xuống được được cung cấp qua dịch vụ video theo 
yêu cầu; chương trình truyền hình và hình ảnh động có thể tải xuống được; phim hoạt hình 
và phim; thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; thiết bị viễn thông, thông tin dữ liệu và thông 
tin liên lạc qua vệ tinh; thiết bị và phần mềm liên lạc trong mạng lưới máy tính và mạng 
toàn cầu; màn hiển thị; phần cứng máy tính dùng để truyền, nhận, hiển thị và thao tác văn 
bản, hình ảnh và dữ diệu hình ảnh, âm thanh và dữ liệu âm thanh, ảnh chụp và nội dung đa 
phương tiện khác; thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số; thiết bị chiếu hình; thiết bị truyền thông 
kỹ thuật số; tất cả thuộc nhóm 9. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức năng 
văn phòng; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và chương 
trình khuyến mại; dịch vụ quảng cáo cung cấp qua mạng internet; sản xuất chương trình 
quảng cáo phát trên tivi và rađiô; dịch vụ kế toán; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại; 
thăm dò dư luận; dịch vụ xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; cung cấp thông tin 
kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho người khác; 
quản lý tư liệu bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến các buổi thảo luận, chương trình học, 
chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được tổ chức qua các trang điện tử; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin điện tử; dịch vụ 
tư vấn kinh doanh liên quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh;  dịch vụ 
quản lý dự án kinh doanh liên quan đến phát triển, thành lập, phân đoạn, thực hiện, ghi 
nhận, quản lý và theo dõi các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội 
nghị và các sự kiện được tổ chức qua trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu 
thị trường; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh 
thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân 
phát hàng loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh 
doanh liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính 
toàn cầu và địa phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang web trên mạng máy tính 
toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định nguồn hàng hóa và dịch vụ, 
định vị và xác định rõ tình trạng các vị trí đứng đầu về trao đổi buôn bán, thực hiện các đơn 
đặt hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác 
thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu 
quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh doanh 
trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực tuyến 
liên quan đến đấu giá điện tử; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm hàng tiêu dùng, cụ thể 
là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng viễn 
thông, cụ thể là: máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị định vị điện tử, thiết bị gửi tin 
nhắn viễn thông nhanh có thể mang đi được, điện thoại thông minh, thiết bị tiếp hợp không 
dây dùng đề nối máy tính với mạng viễn thông, cổng mạng máy tính, bộ định tuyến, mô 
đem, máy chủ để truy cập mạng máy tính và bộ ngắt mạch, bộ cấp điện cho máy tính, máy 
in, máy quét, máy fax, phần mềm máy tính có thể tải xuống được để vận hành các sản phẩm 
viễn thông, thiết bị điện cho nhà bếp, dao cạo chạy điện, bàn chải đánh răng chạy điện, thiết 
bị  trò chơi và tiêu khiển chạy điện, cụ thể là, thiết bị tiêu khiển sử dụng với màn hình hiển 
thị bên ngoài hoặc màn hình máy tính, máy thu hình, trò chơi điện tử, bảng điều khiển trò 
chơi video, bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi máy tính, cần điều khiển trò chơi video, 
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cần điều khiển máy tính, phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng 
cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm 
thanh,  kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính 
và phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình và nhà bếp cụ thể là: rổ/giỏ, 
chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, dụng cụ 
đánh kem không dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ 
giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn 
chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, 
thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, 
dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: 
bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai 
lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, 
bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để 
uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa 
đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, chảo, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, 
bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, thìa phục vụ, dĩa phục phụ, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, 
bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy 
băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, 
chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn 
dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm 
cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, 
dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, cụ thể là: đinh 
vít bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, đai ốc có ren bằng kim loại, vòng đệm bằng kim 
loại và bu lông bằng kim loại, máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy 
sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng 
nắp chai, máy đóng chai, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, 
máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy 
chạm trổ, máy khắc trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy 
sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà 
bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, 
máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy 
hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn 
điện, máy đếm tiền,  máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, máy công cụ, dao kéo, 
dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh 
và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị 
chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời 
gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các-
tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, báo, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, 
sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, 
nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng 
dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi làm bằng giấy, hình mẫu và tượng nhỏ làm bằng 
giấy, túi dùng cho buổi tiệc bằng giấy, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật 
liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da 
và giả da, quần áo bằng da thuộc, túi bằng da thuộc, thắt lưng bằng da thuộc, túi xách tay, 
ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, 
sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật 
dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể 
thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô 
và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu 
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có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và 
hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống không chứa cồn, đồ 
uống chứa cồn, hoa tươi, hoa khô, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; cung cấp 
danh mục trang tin của bên thứ ba tạo điều kịên cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến việc điều hành thị trường điện tử cho người mua và người bán 
hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan 
đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa 
phương; dịch vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu quảng cáo, 
cập nhật tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang tin điện tử 
trên mạng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là: hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin về quảng cáo, kinh doanh, 
bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao không thể kết nối); dịch vụ trả lời 
điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân sự; cung cấp thông tin 
liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán hàng thông qua mạng lưới 
máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực tuyến; trưng bày hàng hoá trên phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách 
hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán hàng tổng hợp trên mạng 
internet và trong đại lý bán sỉ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để 
họ xem và mua các hàng hoá này từ một catalô bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng 
thư hoặc qua các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của 
khách hàng để họ xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ 
thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu, thiết bị viễn thông, thiết bị thông tin dữ liệu và thiết bị 
thông tin liên lạc qua vệ tinh, thiết bị và phần mềm liên lạc trong mạng lưới máy tính và 
mạng toàn cầu, màn hiển thị, phần cứng máy tính dùng để truyền, nhận, hiển thị và thao tác 
văn bản, hình ảnh và dữ diệu hình ảnh, âm thanh và dữ liệu âm thanh, ảnh chụp và nội dung 
đa phương tiện khác, thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số, thiết bị chiếu hình, chất bán dẫn, mạch 
tích hợp bán dẫn, chip nhớ bán dẫn, bộ điều khiển bộ nhớ bán dẫn, mạch tích hợp bộ nhớ 
bán dẫn, chip xử lý bán dẫn, bộ xử lý bán dẫn, bộ vi điều khiển, thiết bị vi điều khiển, bộ vi 
điều khiển công suất thấp, vi mạch, vi mạch máy vi tính, bộ xử lý trung tâm (cpu), risc-v vi 
mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm, vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm với kiến 
trúc bộ lệnh (isa), điện thoại, máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, phụ kiện 
điện thoại di động, hàng điện tử và viễn thông, cụ thể là: máy tính xách tay, máy tính bảng, 
thiết bị định vị điện tử, thiết bị gửi tin nhắn viễn thông nhanh có thể mang đi được, điện 
thoại thông minh, thiết bị tiếp hợp không dây dùng đề nối máy tính với mạng viễn thông, 
cổng mạng máy tính, bộ định tuyến, mô đem, máy chủ để truy cập mạng máy tính và bộ 
ngắt mạch, bộ cấp điện cho máy tính, máy in, máy quét, máy fax, phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được để vận hành các sản phẩm viễn thông, dao cạo chạy điện, bàn chải đánh 
răng chạy điện, thiết bị  trò chơi và tiêu khiển chạy điện, cụ thể là, thiết bị tiêu khiển sử 
dụng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình máy tính, máy thu hình, trò chơi điện 
tử, bảng điều khiển trò chơi video,  bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi máy tính, cần điều 
khiển trò chơi video, cần điều khiển máy tính, phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ 
sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình 
ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, đá quý, ấn phẩm, đồ dùng văn 
phòng, thẻ đã được mã hoá có từ tính và không có từ tính, đồ gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia 
đình, cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy 
không dùng điện, que đánh trứng/kem không dùng điện dùng cho mục đích gia đình, thùng 
rác, tấm ván để là, cái đế rút giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để đựng 
khăn giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giá treo quần áo (giá hong quần 
áo cho khô), giá để bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác 
bằng tay, miếng xốp để rửa, miếng hút để thông đường ống bị tắc, dụng cụ nhà bếp, đồ 
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bằng thủy tinh để chứa đựng, đồ bằng sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để chứa đựng, 
vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây viền ren và đồ thêu, khuy cài, ruy băng, đinh 
ghim và kim may, hoa nhân tạo, thảm trải, chăn/mềm, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá 
học dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, thuốc màu, véc ni và sơn, 
sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng 
thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu bôi trơn, chất đốt, nến, dược phẩm, chế 
phẩm thú y và vệ sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, cụ thể là: huy hiệu để treo, khóa kéo dùng 
cho túi, kim đóng bìa sách, khuy móc cho áo cánh phụ nữ, khóa cài của thắt lưng, cái móc 
cho dây đeo quần, ghim cài, khóa cài, khuy lỗ dùng cho quần áo, khuy bấm cho trang phục, 
kim để mạng vá, que móc để thêu đan, khuy lỗ, kim, khóa cài giày, cái móc cho giày, con 
thoi dùng để đan lưới đánh cá, khuy bấm, máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông 
nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy 
thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy kéo sợi, máy khuấy, máy xay cà phê, máy 
nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy 
dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản 
xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy dùng 
trong nhà bếp chạy bằng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, 
máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, 
máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng và  
máy công cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, dụng cụ và thiết 
bị nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ phẩu 
thuật và y tế, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cung cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay các loại, pháo 
hoa, đồ bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và thời khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, 
các sản phẩm bằng giấy và các tông, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật 
liệu để bao gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, các vật liệu dùng để bao gói và 
cách điện/nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này, túi xách tay, ví tiền 
của nữ, ví tiền của nam, vật đựng bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, 
dây, lưới (vải màn), lều, sợi và chỉ dùng cho nghành dệt, giá treo áo, miếng vải để lót đĩa ở 
bàn ăn, dụng cụ của người may váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ chơi và dụng cụ chơi thể 
thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, sấy khô và bảo 
quản,  mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn 
được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì và bánh nướng, đồ gia vị, rau 
và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống 
chứa cồn, các sản phẩm hoa, thuốc lá, vật dụng của người hút thuốc và diêm; dịch vụ quảng 
cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ đại lý mua bán cho người khác, cụ thể là: điện thoại, ống nghe 
cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để 
bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng điều kiển giao tiếp trò chơi điện tử, 
bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay 
hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều  khiển đĩa cd, thiết bị chơi 
game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ 
giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm 
thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, 
nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim 
loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ 
tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em 
(có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ 
giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn 
chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, 
thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, 
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dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: 
bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai 
lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, 
bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để 
uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa 
đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ 
đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần 
áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa 
nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong 
ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, 
sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh 
dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm 
vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông 
nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy 
thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, 
máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, 
máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, 
máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy 
nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm 
thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, 
máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy 
hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và 
dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang 
học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, 
làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng 
cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các- tông cụ thể 
là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, 
sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn 
giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn 
người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh 
ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng 
trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ những 
vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), 
vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du 
lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, 
dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót 
đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật 
dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo 
quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh 
ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống 
không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm 
hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho 
người hút thuốc và diêm; dịch vụ lựa chọn hàng hóa và thu mua hàng hóa cho các cá nhân 
và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ bán lẻ cửa hàng tạp hóa, 
cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng 
điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng điều 
kiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy 
ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều 
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khiển đĩa cd, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn 
phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, 
máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy  tính, pin, bộ sạc 
pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, 
tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm 
và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể 
là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, 
thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân 
phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo 
(hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác 
bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ 
sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng 
cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót 
cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc 
(chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, 
bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, 
ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi 
cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình 
(hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, 
kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất 
hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn 
dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm 
cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, 
dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế 
biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc 
lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy 
xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân 
phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền 
rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy 
dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, 
máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, 
máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn 
phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và 
phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng 
bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản 
phẩm bằng giấy và các- tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, 
ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, 
giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo 
đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, 
túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng 
gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và 
các sản phẩm làm từ những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, 
bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví 
đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, 
hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá 
treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải 
bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt 
gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, 
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trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, 
đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, 
nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm 
hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ 
hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ siêu thị bán lẻ, cụ thể 
là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, 
cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng điều kiển giao 
tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ 
thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển 
đĩa cd, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy 
tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo 
(máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và 
dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh 
và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã 
hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, 
chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, 
tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn 
tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong 
khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, 
tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ 
đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ 
uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa 
khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), 
bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ 
đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình 
rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, 
bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng 
dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim 
khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng 
trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn 
mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, 
tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế 
phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, 
máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy 
trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy 
xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản 
xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, 
máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp 
dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, 
máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao 
kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim 
ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị 
chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời 
gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các- 
tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để 
bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, 
thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay 
hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi 
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tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất 
dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ 
những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm 
(rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, 
va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây 
thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải 
để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và 
các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau 
được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm 
từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và 
bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước 
uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu 
sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng 
cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ thư ký; cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh 
doanh; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê các danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; 
dịch vụ quản lý kinh doanh đối với việc xử lý bán hàng qua mạng internet; dịch vụ chuyển 
hình thức kinh doanh và dịch vụ sắp xếp nhân sự; dịch vụ thanh lý hàng xuất nhập khẩu 
(dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu); quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; quản 
lý kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; đăng ký thuê bao dịch vụ truyền, truyền 
phát và tải nhạc, video, nội dung nghe nhìn và đa phương tiện; đăng ký thuê bao dịch vụ 
truyền, truyền phát và tải nhạc, video, nội dung nghe nhìn và đa phương tiện cho người 
khác; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; đại lý đặt mua báo dài hạn; sao 
chép tài liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cho thuê thiết bị văn 
phòng; quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến thương mại 
điện tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến chương trình tài trợ; dịch vụ 
kế toán tổng họp; dịch vụ từ thiện, cụ thể quản trị kinh doanh liên quan đến tổ chức và điều 
khiển các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; cho thuê kệ, giá bán 
hàng; cung cấp thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tối ưu hóa công cụ tìm 
kiếm để đẩy mạnh bán hàng; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; quảng cáo kiểu trả tiền 
cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ trung gian thương mại; quản lý kinh doanh cho các nhà 
cung cấp dịch vụ tự do; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; cập nhật 
và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự 
án xây dựng; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; tất cả thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ nhận và truyền dữ liệu 
qua mạng lưới viễn thông; cung cấp dịch vụ hội nghị đa phương tiện từ xa trên cơ sở web, 
hội nghị truyền hình và cuộc họp trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, 
chia sẻ, biên tập và thảo luận về các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh bởi những người tham gia qua 
một trình duyệt web; cung cấp cho khách hàng quyền truy cập trực tuyến đến các báo cáo 
trực tuyến liên quan đến việc thực hiện, hiệu quả và tình trạng của ứng dụng trên cơ sở web, 
hội thảo từ xa, hội nghị truyền hình và cuộc họp; cung cấp cho người dùng quyền truy cập 
an toàn từ xa qua mạng internet đến mạng lưới máy tính riêng tư; cung cấp thông tin liên 
quan đến truyền bảo mật dữ liệu và thông tin; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ truyền 
dữ liệu và thông tin bảo mật; cung cấp dịch vụ cộng tác trực tuyến (dịch vụ viễn thông) cho 
phép người dùng truy cập các ứng dụng, nền tảng, tài liệu được chia sẻ chung, dữ liệu, danh 
sách công việc và các diễn đàn thảo luận; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet, 
cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến liên quan đến nền tảng cho phép khiếu nại/phàn 
nàn về chương trình phát thanh truyền hình trên cơ sở web; cung cấp dịch vụ truy cập và kết 
nối viễn thông vào cơ sở dữ liệu máy tính và mạng internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ 
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viễn thông tương tác; dịch vụ viễn thông thông tin (trang web), các chương trình máy tính 
và dữ liệu; cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông với mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung 
cấp quyền truy cập viễn thông tới cơ sở và cấu trúc mạng lưới web toàn cầu; thông tin liên 
lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền tin nhắn và hình ảnh 
có hỗ trợ của máy vi tính; truyền bản sao lại (bản fax); gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin [bằng 
vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cho thuê môđem; dịch vụ 
truyền thông dữ liệu bằng phương tiện điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, 
nhận và chuyển tiếp thư tín điện tử; cung cấp dịch vụ viễn thông cho việc thu thập, truyền 
tải và phát dữ liệu thông qua phương tiện điện tử; trao đổi điện tử giọng nói, dữ liệu, âm 
thanh, hình ảnh, văn bản và đồ họa có thể truy cập qua mạng lưới máy tính và viễn thông; 
dịch vụ gửi tin nhắn tức thời; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp 
dịnh vụ viễn thông cho việc thu thập, truyền tải và phát tin nhắn, hình ảnh tĩnh và/hoặc 
thông tin hình ảnh động như các ký tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, thông tin và dữ 
liệu bằng các phương tiện cơ học, điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; 
truyền tải, phát và nhận nội dung truyền thông, đa phương tiện điện tử, video, phim điện 
ảnh, phim, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh và 
thông tin có thể ở dạng đã được nén hoặc chưa được nén và trong thời gian thực hoặc thời 
gian trễ; dịch vụ viễn thông, bao gồm, truyền điện tử tập tin âm thanh, video và đa phương 
tiện theo dòng qua truyền hình, cáp, internet và mạng truyền thông không dây toàn cầu; 
truyền và truyền phát điện tử nội dung âm thanh, video và đa phương tiện qua mạng máy 
tính và mạng truyền thông; dịch vụ phát nội dung truyền thông điện tử, âm thanh, video, 
phim và nội dung đa phương tiện dựa trên đăng ký thuê bao; dịch vụ nhắn tin điện tử, hội 
nghị điện tử và truyền điện tử theo lệnh; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ liên lạc bằng 
bảng tin điện tử cho phép người dùng thực hiện một cuộc đàm thoại tương tác với thời gian 
thực giữa thiết bị cuối máy tính và bảng tin điện tử chứa hình ảnh tĩnh và ảnh động, thông 
tin và giọng nói chẳng hạn như các ký tự; cung cấp bảng tin điện tử và bảng tin nhắn điện tử 
cho việc truyền tin nhắn (dịch vụ viễn thông); cung cấp diễn đàn thảo luận trực tuyến; dịch 
vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền chương trình truyền hình kiểu trả tiền cho 
mỗi lượt xem; dịch vụ phát video, dịch vụ phát và truyền các chương trình truyền hình và 
truyền thanh; dịch vụ phát nhạc; dịch vụ truyền nhạc, phim, chương trình tương tác, video, 
trò chơi máy tính điện tử; dịch vụ truyền thông tin liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và 
mua hàng trực tuyến; dịch vụ truyền video theo yêu cầu; đại lý hãng tin tức; cung cấp quyền 
truy cập cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi 
phục lại thông tin, dữ liệu, trang web, nguồn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho 
người dùng quyền truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể kết nối thông qua máy tính; hoạt động/điều hành phòng trò 
chuyện qua mạng (dịch vụ phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp đa kết nối người dùng tới 
mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc truyền và phổ biến hàng loạt thông tin; cung 
cấp quyền truy cập vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba 
có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, đặt và thực hiện các đơn hàng, tham gia các hợp đồng 
và giao dịch kinh doanh; cung cấp quyền truy cập tới trang web tương tác trên mạng máy 
tính toàn cầu để bên thứ ba có đăng tải thông tin, phản hồi các yêu cầu, có thể đặt và thực 
hiện các đơn hàng sản phẩm, dịch vụ và các cơ hội kinh doanh; dịch vụ liên lạc, cụ thể là 
dịch vụ nhắn tin kỹ thuật số dạng văn bản và số; truyền thông tin bang phương tiện thông 
tin liên lạc dữ liệu để hỗ trợ việc đưa ra quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ thống 
liên lạc bằng video; dịch vụ truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyền thông điện tử cho 
việc thiết lập phòng trò chuyện ảo thông qua nhắn tin văn bản; cung cấp bảng tin điện tử 
(dịch vụ viễn thông) để đăng tải và truyền tải tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính 
quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ, tiềm năng và cơ hội kinh doanh; cung cấp bảng tin 
tương tác trực tuyến (dịch vụ viễn thông) cho việc đăng tải, quảng cáo, bán và bán lại các 
mặt hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử và gửi 
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chuyển tiếp thư điện tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh thông qua máy tính và 
mạng lưới máy tính và mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu; cung cấp quyền truy cập bằng 
máy tính và cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin tương tác trực tuyến; 
cung cấp quyền truy cập vào bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền tin nhắn giữa những 
người dùng máy tính quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; cung cấp 
quyền truy cập lịch điện tử, sách địa chỉ và sổ tay ghi chép điện tử, thông qua mạng lưới 
máy tính toàn cầu và cục bộ; cung cấp thiết bị và quyền truy cập hội nghị qua điện thoại 
và/hoặc video từ xa; cung cấp các đường dẫn tới trang web của bên thứ ba đề tạo điều kiện 
cho giao dịch thương mại điện tử và giao dịch kinh doanh trên thế giới thực; dịch vụ viễn 
thông, cụ thể là cung cấp kết nối trực tuyến trực tiếp giữa người dùng máy tính để trao đổi 
dữ liệu; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; 
truyền, phát và truyền phát âm thanh và video qua máy tính, mạng máy tính và mạng truyền 
thông toàn cầu; truyền phát dữ liệu; truyền phát dữ liệu âm thanh trên mạng internet; truyền 
phát dữ liệu hình ảnh trên mạng internet; dịch vụ truyền phát hình ảnh, âm thành và truyền 
hình; cung cấp khả năng truyền phát dữ liệu tới người khác, cụ thể là cung cấp cho người 
khác quyền truy cập từ xa phần mềm và dữ liệu được lưu trữ; tất cả thuộc nhóm 38. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hoá 
và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); xuất bản 
biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí định kỳ; dịch vụ hướng dẫn, 
đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình máy tính, thiết kế 
trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung cấp dịch vụ giáo 
dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo dưới hình thức tương tác và không tương tác; 
thiết kế khóa học, các kỳ thi và bài kiểm tra trình độ chuyên môn; dịch vụ giải trí được cung 
cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; dịch vụ trò chơi điện tử được 
cung cấp qua internet; cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, 
giải trí, vui chơi, thể thao, hoạt động xã hội và văn hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải xuống được); sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc 
thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, 
đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; 
sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi 
ngoài trời mang tính chất khám phá; dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan 
đến dịch vụ giải trí hoặc giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
mạng internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không tải xuống được) từ mạng internet; cung 
cấp nhạc kỹ thuật số (không tải xuống được) từ các trang web cung cấp tệp định dạng mp3; 
dịch vụ giải trí và giáo dục liên quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phân phối âm thanh, 
hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, tư liệu tài 
nguyên dạng nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát sóng qua cáp mặt đất, kênh vệ tinh, mạng 
internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không dây và có dây khác; dịch vụ giải 
trí âm nhạc; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, 
phim tài liệu và tin tức cho việc phát sóng; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan 
đến các sự kiện thể thao văn hóa, vấn đề thời sự và tin nóng cung cấp qua truyền hình vệ 
tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; sản xuất phim ảnh, chương 
trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ lên chương trình truyền hình trả phí và lên chương 
trình truyền hình; dịch vụ lập kế hoạch cho các chương trình giải trí truyền hình; dịch vụ 
giải trí có bản chất là phát triển, sáng tạo, sản xuất, phân phối và hậu kỳ phim điện ảnh, 
chương trình truyền hình, chương trình thực tế, sự kiện đặc biệt và nội dung giải trí đa 
phương tiện khác; dịch vụ giải trí có bản chất là chương trình biểu diễn trực tiếp sân khấu 
kịch, nhạc kịch và hài kịch; cung cấp thông tin giải trí, nội dung đa phương tiện, chương 
trình giải trí truyền hình và phim trực tuyến; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; 
sản xuất chương trình âm thanh, hình ảnh và/hoặc video; cung cấp thông tin, dữ liệu, đồ 
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họa, âm thanh, âm nhạc, video, hoạt hình và văn bản cho mục đích giải trí; dịch vụ trò chơi; 
cung cấp câu lạc bộ vui chơi, thể thao và phòng tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn của 
các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ giải trí, câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ ban đêm (giải 
trí); cung cấp dịch vụ chương trình biểu diễn thời trang [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu 
lạc bộ liên quan đến dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hoá; cung cấp phim và chương trình 
truyền hình không tải xuống được thông qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu; cung cấp 
dịch vụ giải trí qua mạng truyền thông toàn cầu thông qua các trang web chứa thông tin giải 
trí được quan tâm liên quan đến phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương hình thực 
tế, truyện tranh, video âm nhạc, đoạn video ngắn liên quan đến phim, ảnh chụp và các chất 
liệu đa phương tiện khác; cung cấp các đoạn video ngắn và nội dung đa phương tiện kỹ 
thuật số khác không tải xuống được chứa âm thanh, video, tác phẩm nghệ thuật, và/hoặc 
văn bản từ hoặc liên quan đến các bộ phim truyền hình đang được chiếu; cung cấp thông 
tin, đánh giá, đề xuất liên quan đến phim điện ảnh và chương trình truyền hình qua trang 
web và dịch vụ truyền video theo yêu cầu; cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong 
lĩnh vực giải trí; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội nghị chuyên đề, hội nghị, đại 
hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về đào tạo; sắp xếp và điều hành các buổi triển lãm, 
chương trình biểu diễn thời trang (cho mục đích giải trí), chương trình giáo dục, chương 
trình văn hóa và biểu diễn văn hóa; dịch vụ trưng bày và triển lãm nghệ thuật; dịch vụ triển 
lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ đào tạo liên quan đến sức khỏe và 
an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các lớp học về xì gà và thưởng thức 
rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiên cứu và cơ quan cung cấp chúng; sắp 
xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các cuộc hội thảo; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản 
xuất chương trình phát sóng; dịch vụ hướng dẫn/giảng dạy liên quan đến vận hành máy móc 
và thiết bị, bao gồm trang thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất các chương 
trình phát sóng; dịch vụ phòng thu âm và thu hình; cung cấp (không phải mua bán) trang 
thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho các bộ phim, 
buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giảng dạy; dịch vụ đặt chỗ trước cho các cuộc giải 
trí; thuê và cho thuê hình ảnh động (phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc; 
thuê và cho thuê chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; dịch vụ thư viện 
cho thuê; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim/sách; dịch vụ phiên dịch ngôn 
ngữ dấu hiệu; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc 
phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng lưới máy tính; cung cấp trực tuyến các trò chơi 
máy tính và các cuộc thi đấu; cho thuê băng video đã được ghi sẵn; thuê và cho thuê máy 
chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch 
vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đạo tạo liên quan đến vấn đề 
quản lý rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng nhận; cung 
cấp tin tức [giải trí và giáo dục]; dịch vụ xổ số; cung cấp video trực tuyến không tải về 
được; dịch vụ gia sư; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
kể trên; cung cấp thư viện điện tử trực tuyến được truyền qua internet hoặc qua mạng máy 
tính hoặc cơ sở dữ liệu máy tính; tất cả thuộc nhóm 41. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; nghiên cứu và phát 
triển liên quan đến chất bán dẫn, mạch tích hợp bán dẫn, chip nhớ bán dẫn, bộ điều khiển 
bộ nhớ bán dẫn, mạch tích hợp bộ nhớ bán dẫn, chip xử lý bán dẫn, bộ xử lý bán dẫn, bộ vi 
điều khiển, thiết bị vi điều khiển, bộ vi điều khiển công suất thấp, vi mạch, vi mạch máy vi 
tính, bộ xử lý trung tâm (cpu), risc-v vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm,  vi mạch 
máy vi tính và bộ xử lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh (isa); thiết kế và phát triển phần 
mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); cung cấp nền 
tảng như một dịch vụ (PaaS); dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật máy tính liên quan đến việc truyền 
thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua internet; dịch vụ cổng thông tin điện tử, cụ thể là, 
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cho thuê cổng thông tin điện tử trên mạng internet chứa cơ sở dữ liệu máy tính tương tác 
mang đặc tính chương trình phim, phim xem trước, đoạn phim quảng cáo phim mới, thể 
thao, hòa nhạc, chương trình nhân vật nổi tiếng, tin tức giải trí và các thông tin liên quan 
khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính 
chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên 
quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, 
hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến 
không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng 
phần mềm đa dạng; cung cấp phần mềm tải xuống được dùng để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải 
xuống, truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú thích, 
thể hiện quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp hoặc 
tương tác với phương tiện điện tử; cung cấp ứng dụng phần mềm để tạo, chỉnh sửa, tải lên, 
tải xuống, truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú 
thích, thể hiện quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp 
hoặc tương tác với phương tiện điện tử; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật (tư vấn kỹ thuật) liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung 
cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng 
đồng trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản 
hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công 
nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng internet qua phương tiện hỗ 
trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác định 
vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế 
máy tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy tính có thể mang theo, máy tính 
cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá nhân; thiết kế điện 
thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy 
tính, cụ thể là, giám sát và báo cáo việc thực hiện, khả năng kết nối và lỗi của các trang web 
cho người khác; lập chương trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính;  dịch vụ phân tích 
máy tính; lập chương trình máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ 
thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát 
triển các trang web; dịch vụ máy chủ các trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ 
phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và 
mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông 
qua phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới máy tính toàn cầu;  dịch vụ tư vấn liên quan đến 
phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và 
trang web theo yêu cầu của khách hàng; mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; 
chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiểm tra 
và đánh giá chất lượng sản phẩm;  dịch vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế kiến trúc; dịch 
vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin mạng máy tính và 
máy tính; cung cấp chương trình quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra, cung cấp 
hiểu biết và thông tin an ninh máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính liên 
quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và dịch vụ máy tính hỗ trợ chuẩn bị báo cáo về 
việc xác nhận giao dịch kinh doanh; điều khiển truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến 
máy tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; bảo mật truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua 
mạng lưới máy tính (bảo mật máy tính);  tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến an ninh viễn thông; dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin 
liên lạc trên máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin liên 
lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên internet;  dịch vụ tư vấn liên quan đến 
dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và 
trên internet, dịch vụ an ninh thông tin;  dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; dịch vụ máy 
tính liên quan đến xác nhận trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ 
liệu điện tử; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 
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web; dịch vụ bản đồ; dịch vụ điện toán đám mây; cho thuê phần mềm giải trí; dịch vụ tạo 
và biên tập một đăng ký tên miền (dịch vụ máy tính); dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và 
cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên;  cung cấp trực tuyến phần mềm và ứng dụng máy 
vi tính để truyền phát video, nhạc và hình ảnh; tất cả thuộc nhóm 42. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh thực thể nhằm bảo vệ người và tài sản hữu hình; 
các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết 
yếu của cá nhân, cụ thể là dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người 
khác, dịch vụ theo dõi pháp lý, quản lý quyền tác giả, giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho 
mục đích tư vấn pháp lý; xác thực trực tuyến chữ ký điện tử; dịch vụ mạng xã hội trực 
tuyến; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu [người đi kèm]; dịch vụ 
nghiên cứu pháp luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải 
quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trọng tài phân xử; quản lý pháp lý giấy phép (li-
xăng); dịch vụ đăng ký tên miền; li-xăng dữ liệu số, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh 
và chữ viết; tạo, biên soạn và duy trì việc đăng ký tên miền; tư vấn về sở hữu trí tuệ; li-xăng 
sở hữu trí tuệ; tư vấn liên quan đến li-xăng sở hữu trí tuệ; khai thác và li-xăng quyền sở hữu 
trí tuệ và sở hữu công nghiệp; khai thác và li-xăng quyền sở hữu trí tuệ  liên quan đến chất 
bán dẫn, mạch tích hợp bán dẫn, chip nhớ bán dẫn, bộ điều khiển bộ nhớ bán dẫn, mạch 
tích hợp bộ nhớ bán dẫn, chip xử lý bán dẫn, bộ xử lý bán dẫn, bộ vi điều khiển, thiết bị vi 
điều khiển, bộ vi điều khiển công suất thấp, vi mạch, vi mạch máy vi tính, bộ xử lý trung 
tâm (cpu), risc-v vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm,  vi mạch máy vi tính và bộ xử 
lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh (isa); li-xăng quyền tác giả và quyền liên quan liên quan 
đến chip máy vi tính và nền tảng bộ xử lý trung tâm; li-xăng quyền sử dụng phần mềm và 
chương trình máy tính; dịch vụ an ninh và bảo vệ; dịch vụ vệ sĩ cho cá nhân; cho thuê quần 
áo; cung cấp dịch vụ bảo vệ thông qua trạm điện trung tâm đối với những người xâm phạm, 
kẻ trộm và hệ thống phòng cháy; dịch vụ giám sát thiết bị báo trộm và người xâm phạm, 
dịch vụ giám sát thiết bị báo và thiết bị phát hiện cháy và lụt; dịch vụ quản gia; kiểm tra 
hành lý cho mục đích an ninh; dịch vụ điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ an ninh cho việc 
bảo vệ tài sản và cá nhân; dịch vụ mai táng; thả chim bồ câu cho những dịp đặc biệt; dịch 
vụ ướp xác; dịch vụ công tác xã hội có bản chất là quản lý vụ việc, cụ thể là điều phối dịch 
vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án giữa người bán và người tiêu dùng; câu lạc bộ gặp gỡ; 
dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả thuộc 
nhóm 45. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 

cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để 
truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh hoặc 
hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh toán điện tử; 
phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng internet; phần mềm máy 
tính cho việc giải trí tương tác, cho phép người dùng có thể tùy biến xem, nghe và chơi 
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những trải nghiệm bằng việc chọn và sắp xếp sự hiển thị và trình bày của các yếu tố âm 
thanh, hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh; tệp tin và bản ghi âm thanh, hình ảnh, kết 
hợp cả âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được, mang đặc tính các chương trình và nội 
dung giải trí đa phương tiện; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng 
internet hoặc từ mạng lưới máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); phần mềm nhắn tin 
nhanh; phần mềm chia sẻ tệp tin; phần mềm liên lạc cho việc trao đổi điện tử dữ liệu, âm 
thanh, video, hình ảnh và đồ họa qua mạng lưới máy tính, di động, không dây và viễn 
thông; phần mềm máy tính ở dạng ứng dụng cho các thiết bị di động và máy tính; phần 
mềm ứng dụng cho việc sử dụng với các  thiết bị di động; phần mềm máy tính cho việc xử 
lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm máy tính có thể tải xuống được 
tạo điều kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh điện tử 
qua mạng internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho phép người sử dụng tham 
gia các cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc truy cập các dữ 
liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt trang tin điện tử; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển các máy 
tính và mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo, bài 
viết và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, mạng internet, giáo 
dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
tính; chất bán dẫn; mạch tích hợp bán dẫn; chip nhớ bán dẫn; bộ điều khiển bộ nhớ bán dẫn; 
mạch tích hợp bộ nhớ bán dẫn; chip xử lý bán dẫn; bộ xử lý bán dẫn; bộ vi điều khiển; thiết 
bị vi điều khiển; bộ vi điều khiển công suất thấp; vi mạch; vi mạch máy vi tính; bộ xử lý 
trung tâm (cpu); risc-v vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm; vi mạch máy vi tính và 
bộ xử lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh (isa); máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính 
xách tay; máy tính có thể mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân;  
máy phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; 
pin, bộ nạp pin; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy chủ; phần cứng máy tính và 
phần cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng 
cho máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập mạng máy tính; 
môđem không dây và có dây và thiết bị và thẻ truyền thông (thẻ từ được mã hóa); giá đỡ 
máy tính xách tay; túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy tính và 
phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ mạng 
internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng internet); thiết bị 
viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động; 
phụ kiện điện thoại di động; phần mềm trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và nhạc 
có thể tải xuống được; hệ thống báo động; camera an ninh; bộ truyền hình và phát thanh vô 
tuyến di động; thiết bị truyền hình; thiết bị thu hình; máy quay hình; máy quay phim; tai 
nghe; tai nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (gps); phần mềm 
và chương trình trò chơi viđêo điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; hộp 
đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt 
và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và  thẻ tín dụng 
ngân hàng đã được mã hóa hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; ứng dụng phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được; phần mềm máy tính để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải 
xuống, truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú thích, 
thể hiện quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp hoặc 
tương tác với phương tiện điện tử; ứng dụng phần mềm để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, 
truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú thích, thể hiện 
quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp hoặc tương tác 
với phương tiện điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực rỗng dùng cho máy in và máy 
photocopy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát trẻ nhỏ; nắp che ống kính máy 
ảnh; máy tính bảng; chìa khóa dạng thẻ đã được mã hóa; kính 3D; thẻ nhớ dùng cho máy 
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trò chơi video; ứng dụng máy tính để truyền phát video, nhạc và hình ảnh; phần mềm tải 
xuống được dùng để truyền phát âm thanh, video và nội dung đa phương tiện trên điện 
thoại, máy tính bảng, thiết bị di động, máy tính và thiết bị truyền hình; ứng dụng phần mềm 
dùng để truyền phát âm thanh, video và nội dung đa phương tiện trên điện thoại, máy tính 
bảng, thiết bị di động, máy tính và thiết bị truyền hình; phần mềm truyền phát nội dung 
nghe nhìn và nội dung đa phương tiện qua internet và mạng lưới truyền thông toàn cầu; 
phần mềm dùng để tra cứu, tổ chức, và đề xuất nội dung đa phương tiện; chương trình 
truyền hình và hình ảnh động có thể tải xuống được được cung cấp qua dịch vụ video theo 
yêu cầu; chương trình truyền hình và hình ảnh động có thể tải xuống được; phim hoạt hình 
và phim; thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; thiết bị viễn thông, thông tin dữ liệu và thông 
tin liên lạc qua vệ tinh; thiết bị và phần mềm liên lạc trong mạng lưới máy tính và mạng 
toàn cầu; màn hiển thị; phần cứng máy tính dùng để truyền, nhận, hiển thị và thao tác văn 
bản, hình ảnh và dữ diệu hình ảnh, âm thanh và dữ liệu âm thanh, ảnh chụp và nội dung đa 
phương tiện khác; thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số; thiết bị chiếu hình; thiết bị truyền thông 
kỹ thuật số; tất cả thuộc nhóm 9. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức năng 
văn phòng; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và chương 
trình khuyến mại; dịch vụ quảng cáo cung cấp qua mạng internet; sản xuất chương trình 
quảng cáo phát trên tivi và rađiô; dịch vụ kế toán; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại; 
thăm dò dư luận; dịch vụ xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; cung cấp thông tin 
kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho người khác; 
quản lý tư liệu bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến các buổi thảo luận, chương trình học, 
chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được tổ chức qua các trang điện tử; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin điện tử; dịch vụ 
tư vấn kinh doanh liên quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh;  dịch vụ 
quản lý dự án kinh doanh liên quan đến phát triển, thành lập, phân đoạn, thực hiện, ghi 
nhận, quản lý và theo dõi các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội 
nghị và các sự kiện được tổ chức qua trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu 
thị trường; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh 
thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân 
phát hàng loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh 
doanh liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính 
toàn cầu và địa phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang web trên mạng máy tính 
toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định nguồn hàng hóa và dịch vụ, 
định vị và xác định rõ tình trạng các vị trí đứng đầu về trao đổi buôn bán, thực hiện các đơn 
đặt hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác 
thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu 
quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh doanh 
trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực tuyến 
liên quan đến đấu giá điện tử; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm hàng tiêu dùng, cụ thể 
là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng viễn 
thông, cụ thể là: máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị định vị điện tử, thiết bị gửi tin 
nhắn viễn thông nhanh có thể mang đi được, điện thoại thông minh, thiết bị tiếp hợp không 
dây dùng đề nối máy tính với mạng viễn thông, cổng mạng máy tính, bộ định tuyến, mô 
đem, máy chủ để truy cập mạng máy tính và bộ ngắt mạch, bộ cấp điện cho máy tính, máy 
in, máy quét, máy fax, phần mềm máy tính có thể tải xuống được để vận hành các sản phẩm 
viễn thông, thiết bị điện cho nhà bếp, dao cạo chạy điện, bàn chải đánh răng chạy điện, thiết 
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bị  trò chơi và tiêu khiển chạy điện, cụ thể là, thiết bị tiêu khiển sử dụng với màn hình hiển 
thị bên ngoài hoặc màn hình máy tính, máy thu hình, trò chơi điện tử, bảng điều khiển trò 
chơi video, bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi máy tính, cần điều khiển trò chơi video, 
cần điều khiển máy tính, phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng 
cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm 
thanh,  kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính 
và phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình và nhà bếp cụ thể là: rổ/giỏ, 
chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, dụng cụ 
đánh kem không dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ 
giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn 
chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, 
thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, 
dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: 
bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai 
lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, 
bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để 
uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa 
đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, chảo, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, 
bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, thìa phục vụ, dĩa phục phụ, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, 
bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy 
băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, 
chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn 
dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm 
cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, 
dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, cụ thể là: đinh 
vít bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, đai ốc có ren bằng kim loại, vòng đệm bằng kim 
loại và bu lông bằng kim loại, máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy 
sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng 
nắp chai, máy đóng chai, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, 
máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy 
chạm trổ, máy khắc trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy 
sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà 
bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, 
máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy 
hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn 
điện, máy đếm tiền,  máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, máy công cụ, dao kéo, 
dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh 
và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị 
chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời 
gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các-
tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, báo, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, 
sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, 
nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng 
dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi làm bằng giấy, hình mẫu và tượng nhỏ làm bằng 
giấy, túi dùng cho buổi tiệc bằng giấy, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật 
liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da 
và giả da, quần áo bằng da thuộc, túi bằng da thuộc, thắt lưng bằng da thuộc, túi xách tay, 
ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, 
sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật 
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dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể 
thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô 
và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu 
có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và 
hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống không chứa cồn, đồ 
uống chứa cồn, hoa tươi, hoa khô, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; cung cấp 
danh mục trang tin của bên thứ ba tạo điều kịên cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến việc điều hành thị trường điện tử cho người mua và người bán 
hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan 
đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa 
phương; dịch vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu quảng cáo, 
cập nhật tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang tin điện tử 
trên mạng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là: hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin về quảng cáo, kinh doanh, 
bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao không thể kết nối); dịch vụ trả lời 
điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân sự; cung cấp thông tin 
liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán hàng thông qua mạng lưới 
máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực tuyến; trưng bày hàng hoá trên phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách 
hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán hàng tổng hợp trên mạng 
internet và trong đại lý bán sỉ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để 
họ xem và mua các hàng hoá này từ một catalô bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng 
thư hoặc qua các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của 
khách hàng để họ xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ 
thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu, thiết bị viễn thông, thiết bị thông tin dữ liệu và thiết bị 
thông tin liên lạc qua vệ tinh, thiết bị và phần mềm liên lạc trong mạng lưới máy tính và 
mạng toàn cầu, màn hiển thị, phần cứng máy tính dùng để truyền, nhận, hiển thị và thao tác 
văn bản, hình ảnh và dữ diệu hình ảnh, âm thanh và dữ liệu âm thanh, ảnh chụp và nội dung 
đa phương tiện khác, thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số, thiết bị chiếu hình, chất bán dẫn, mạch 
tích hợp bán dẫn, chip nhớ bán dẫn, bộ điều khiển bộ nhớ bán dẫn, mạch tích hợp bộ nhớ 
bán dẫn, chip xử lý bán dẫn, bộ xử lý bán dẫn, bộ vi điều khiển, thiết bị vi điều khiển, bộ vi 
điều khiển công suất thấp, vi mạch, vi mạch máy vi tính, bộ xử lý trung tâm (cpu), risc-v vi 
mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm, vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm với kiến 
trúc bộ lệnh (isa), điện thoại, máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, phụ kiện 
điện thoại di động, hàng điện tử và viễn thông, cụ thể là: máy tính xách tay, máy tính bảng, 
thiết bị định vị điện tử, thiết bị gửi tin nhắn viễn thông nhanh có thể mang đi được, điện 
thoại thông minh, thiết bị tiếp hợp không dây dùng đề nối máy tính với mạng viễn thông, 
cổng mạng máy tính, bộ định tuyến, mô đem, máy chủ để truy cập mạng máy tính và bộ 
ngắt mạch, bộ cấp điện cho máy tính, máy in, máy quét, máy fax, phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được để vận hành các sản phẩm viễn thông, dao cạo chạy điện, bàn chải đánh 
răng chạy điện, thiết bị  trò chơi và tiêu khiển chạy điện, cụ thể là, thiết bị tiêu khiển sử 
dụng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình máy tính, máy thu hình, trò chơi điện 
tử, bảng điều khiển trò chơi video,  bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi máy tính, cần điều 
khiển trò chơi video, cần điều khiển máy tính, phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ 
sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình 
ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, đá quý, ấn phẩm, đồ dùng văn 
phòng, thẻ đã được mã hoá có từ tính và không có từ tính, đồ gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia 
đình, cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy 
không dùng điện, que đánh trứng/kem không dùng điện dùng cho mục đích gia đình, thùng 
rác, tấm ván để là, cái đế rút giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để đựng 
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khăn giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giá treo quần áo (giá hong quần 
áo cho khô), giá để bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác 
bằng tay, miếng xốp để rửa, miếng hút để thông đường ống bị tắc, dụng cụ nhà bếp, đồ 
bằng thủy tinh để chứa đựng, đồ bằng sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để chứa đựng, 
vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây viền ren và đồ thêu, khuy cài, ruy băng, đinh 
ghim và kim may, hoa nhân tạo, thảm trải, chăn/mềm, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá 
học dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, thuốc màu, véc ni và sơn, 
sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng 
thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu bôi trơn, chất đốt, nến, dược phẩm, chế 
phẩm thú y và vệ sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, cụ thể là: huy hiệu để treo, khóa kéo dùng 
cho túi, kim đóng bìa sách, khuy móc cho áo cánh phụ nữ, khóa cài của thắt lưng, cái móc 
cho dây đeo quần, ghim cài, khóa cài, khuy lỗ dùng cho quần áo, khuy bấm cho trang phục, 
kim để mạng vá, que móc để thêu đan, khuy lỗ, kim, khóa cài giày, cái móc cho giày, con 
thoi dùng để đan lưới đánh cá, khuy bấm, máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông 
nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy 
thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy kéo sợi, máy khuấy, máy xay cà phê, máy 
nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy 
dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản 
xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy dùng 
trong nhà bếp chạy bằng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, 
máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, 
máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng và  
máy công cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, dụng cụ và thiết 
bị nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ phẩu 
thuật và y tế, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cung cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay các loại, pháo 
hoa, đồ bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và thời khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, 
các sản phẩm bằng giấy và các tông, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật 
liệu để bao gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, các vật liệu dùng để bao gói và 
cách điện/nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này, túi xách tay, ví tiền 
của nữ, ví tiền của nam, vật đựng bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, 
dây, lưới (vải màn), lều, sợi và chỉ dùng cho nghành dệt, giá treo áo, miếng vải để lót đĩa ở 
bàn ăn, dụng cụ của người may váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ chơi và dụng cụ chơi thể 
thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, sấy khô và bảo 
quản,  mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn 
được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì và bánh nướng, đồ gia vị, rau 
và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống 
chứa cồn, các sản phẩm hoa, thuốc lá, vật dụng của người hút thuốc và diêm; dịch vụ quảng 
cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ đại lý mua bán cho người khác, cụ thể là: điện thoại, ống nghe 
cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để 
bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng điều kiển giao tiếp trò chơi điện tử, 
bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay 
hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều  khiển đĩa cd, thiết bị chơi 
game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ 
giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm 
thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, 
nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim 
loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ 
tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em 
(có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ 
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giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn 
chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, 
thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, 
dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: 
bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai 
lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, 
bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để 
uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa 
đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ 
đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần 
áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa 
nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong 
ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, 
sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh 
dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm 
vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông 
nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy 
thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, 
máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, 
máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, 
máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy 
nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm 
thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, 
máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy 
hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và 
dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang 
học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, 
làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng 
cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các- tông cụ thể 
là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, 
sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn 
giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn 
người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh 
ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng 
trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ những 
vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), 
vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du 
lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, 
dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót 
đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật 
dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo 
quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh 
ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống 
không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm 
hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho 
người hút thuốc và diêm; dịch vụ lựa chọn hàng hóa và thu mua hàng hóa cho các cá nhân 
và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ bán lẻ cửa hàng tạp hóa, 
cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
35 

điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng điều 
kiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy 
ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều 
khiển đĩa cd, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn 
phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, 
máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy  tính, pin, bộ sạc 
pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, 
tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm 
và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể 
là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, 
thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân 
phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo 
(hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác 
bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ 
sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng 
cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót 
cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc 
(chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, 
bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, 
ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi 
cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình 
(hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, 
kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất 
hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn 
dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm 
cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, 
dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế 
biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc 
lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy 
xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân 
phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền 
rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy 
dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, 
máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, 
máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn 
phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và 
phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng 
bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản 
phẩm bằng giấy và các- tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, 
ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, 
giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo 
đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, 
túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng 
gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và 
các sản phẩm làm từ những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, 
bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví 
đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, 
hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá 
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treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải 
bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt 
gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, 
trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, 
đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, 
nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm 
hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ 
hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ siêu thị bán lẻ, cụ thể 
là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, 
cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng điều kiển giao 
tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ 
thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển 
đĩa cd, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy 
tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo 
(máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và 
dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh 
và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã 
hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, 
chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, 
tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn 
tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong 
khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, 
tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ 
đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ 
uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa 
khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), 
bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ 
đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình 
rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, 
bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng 
dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim 
khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng 
trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn 
mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, 
tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế 
phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, 
máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy 
trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy 
xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản 
xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, 
máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp 
dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, 
máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao 
kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim 
ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị 
chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời 
gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các- 
tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
37 

bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, 
thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay 
hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi 
tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất 
dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ 
những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm 
(rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, 
va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây 
thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải 
để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và 
các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau 
được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm 
từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và 
bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước 
uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu 
sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng 
cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ thư ký; cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh 
doanh; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê các danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; 
dịch vụ quản lý kinh doanh đối với việc xử lý bán hàng qua mạng internet; dịch vụ chuyển 
hình thức kinh doanh và dịch vụ sắp xếp nhân sự; dịch vụ thanh lý hàng xuất nhập khẩu 
(dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu); quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; quản 
lý kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; đăng ký thuê bao dịch vụ truyền, truyền 
phát và tải nhạc, video, nội dung nghe nhìn và đa phương tiện; đăng ký thuê bao dịch vụ 
truyền, truyền phát và tải nhạc, video, nội dung nghe nhìn và đa phương tiện cho người 
khác; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; đại lý đặt mua báo dài hạn; sao 
chép tài liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cho thuê thiết bị văn 
phòng; quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến thương mại 
điện tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến chương trình tài trợ; dịch vụ 
kế toán tổng họp; dịch vụ từ thiện, cụ thể quản trị kinh doanh liên quan đến tổ chức và điều 
khiển các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; cho thuê kệ, giá bán 
hàng; cung cấp thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tối ưu hóa công cụ tìm 
kiếm để đẩy mạnh bán hàng; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; quảng cáo kiểu trả tiền 
cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ trung gian thương mại; quản lý kinh doanh cho các nhà 
cung cấp dịch vụ tự do; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; cập nhật 
và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự 
án xây dựng; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; tất cả thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ nhận và truyền dữ liệu 
qua mạng lưới viễn thông; cung cấp dịch vụ hội nghị đa phương tiện từ xa trên cơ sở web, 
hội nghị truyền hình và cuộc họp trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, 
chia sẻ, biên tập và thảo luận về các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh bởi những người tham gia qua 
một trình duyệt web; cung cấp cho khách hàng quyền truy cập trực tuyến đến các báo cáo 
trực tuyến liên quan đến việc thực hiện, hiệu quả và tình trạng của ứng dụng trên cơ sở web, 
hội thảo từ xa, hội nghị truyền hình và cuộc họp; cung cấp cho người dùng quyền truy cập 
an toàn từ xa qua mạng internet đến mạng lưới máy tính riêng tư; cung cấp thông tin liên 
quan đến truyền bảo mật dữ liệu và thông tin; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ truyền 
dữ liệu và thông tin bảo mật; cung cấp dịch vụ cộng tác trực tuyến (dịch vụ viễn thông) cho 
phép người dùng truy cập các ứng dụng, nền tảng, tài liệu được chia sẻ chung, dữ liệu, danh 
sách công việc và các diễn đàn thảo luận; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet, 
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cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến liên quan đến nền tảng cho phép khiếu nại/phàn 
nàn về chương trình phát thanh truyền hình trên cơ sở web; cung cấp dịch vụ truy cập và kết 
nối viễn thông vào cơ sở dữ liệu máy tính và mạng internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ 
viễn thông tương tác; dịch vụ viễn thông thông tin (trang web), các chương trình máy tính 
và dữ liệu; cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông với mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung 
cấp quyền truy cập viễn thông tới cơ sở và cấu trúc mạng lưới web toàn cầu; thông tin liên 
lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền tin nhắn và hình ảnh 
có hỗ trợ của máy vi tính; truyền bản sao lại (bản fax); gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin [bằng 
vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cho thuê môđem; dịch vụ 
truyền thông dữ liệu bằng phương tiện điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, 
nhận và chuyển tiếp thư tín điện tử; cung cấp dịch vụ viễn thông cho việc thu thập, truyền 
tải và phát dữ liệu thông qua phương tiện điện tử; trao đổi điện tử giọng nói, dữ liệu, âm 
thanh, hình ảnh, văn bản và đồ họa có thể truy cập qua mạng lưới máy tính và viễn thông; 
dịch vụ gửi tin nhắn tức thời; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp 
dịnh vụ viễn thông cho việc thu thập, truyền tải và phát tin nhắn, hình ảnh tĩnh và/hoặc 
thông tin hình ảnh động như các ký tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, thông tin và dữ 
liệu bằng các phương tiện cơ học, điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; 
truyền tải, phát và nhận nội dung truyền thông, đa phương tiện điện tử, video, phim điện 
ảnh, phim, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh và 
thông tin có thể ở dạng đã được nén hoặc chưa được nén và trong thời gian thực hoặc thời 
gian trễ; dịch vụ viễn thông, bao gồm, truyền điện tử tập tin âm thanh, video và đa phương 
tiện theo dòng qua truyền hình, cáp, internet và mạng truyền thông không dây toàn cầu; 
truyền và truyền phát điện tử nội dung âm thanh, video và đa phương tiện qua mạng máy 
tính và mạng truyền thông; dịch vụ phát nội dung truyền thông điện tử, âm thanh, video, 
phim và nội dung đa phương tiện dựa trên đăng ký thuê bao; dịch vụ nhắn tin điện tử, hội 
nghị điện tử và truyền điện tử theo lệnh; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ liên lạc bằng 
bảng tin điện tử cho phép người dùng thực hiện một cuộc đàm thoại tương tác với thời gian 
thực giữa thiết bị cuối máy tính và bảng tin điện tử chứa hình ảnh tĩnh và ảnh động, thông 
tin và giọng nói chẳng hạn như các ký tự; cung cấp bảng tin điện tử và bảng tin nhắn điện tử 
cho việc truyền tin nhắn (dịch vụ viễn thông); cung cấp diễn đàn thảo luận trực tuyến; dịch 
vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền chương trình truyền hình kiểu trả tiền cho 
mỗi lượt xem; dịch vụ phát video, dịch vụ phát và truyền các chương trình truyền hình và 
truyền thanh; dịch vụ phát nhạc; dịch vụ truyền nhạc, phim, chương trình tương tác, video, 
trò chơi máy tính điện tử; dịch vụ truyền thông tin liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và 
mua hàng trực tuyến; dịch vụ truyền video theo yêu cầu; đại lý hãng tin tức; cung cấp quyền 
truy cập cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi 
phục lại thông tin, dữ liệu, trang web, nguồn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho 
người dùng quyền truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể kết nối thông qua máy tính; hoạt động/điều hành phòng trò 
chuyện qua mạng (dịch vụ phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp đa kết nối người dùng tới 
mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc truyền và phổ biến hàng loạt thông tin; cung 
cấp quyền truy cập vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba 
có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, đặt và thực hiện các đơn hàng, tham gia các hợp đồng 
và giao dịch kinh doanh; cung cấp quyền truy cập tới trang web tương tác trên mạng máy 
tính toàn cầu để bên thứ ba có đăng tải thông tin, phản hồi các yêu cầu, có thể đặt và thực 
hiện các đơn hàng sản phẩm, dịch vụ và các cơ hội kinh doanh; dịch vụ liên lạc, cụ thể là 
dịch vụ nhắn tin kỹ thuật số dạng văn bản và số; truyền thông tin bang phương tiện thông 
tin liên lạc dữ liệu để hỗ trợ việc đưa ra quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ thống 
liên lạc bằng video; dịch vụ truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyền thông điện tử cho 
việc thiết lập phòng trò chuyện ảo thông qua nhắn tin văn bản; cung cấp bảng tin điện tử 
(dịch vụ viễn thông) để đăng tải và truyền tải tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính 
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quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ, tiềm năng và cơ hội kinh doanh; cung cấp bảng tin 
tương tác trực tuyến (dịch vụ viễn thông) cho việc đăng tải, quảng cáo, bán và bán lại các 
mặt hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử và gửi 
chuyển tiếp thư điện tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh thông qua máy tính và 
mạng lưới máy tính và mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu; cung cấp quyền truy cập bằng 
máy tính và cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin tương tác trực tuyến; 
cung cấp quyền truy cập vào bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền tin nhắn giữa những 
người dùng máy tính quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; cung cấp 
quyền truy cập lịch điện tử, sách địa chỉ và sổ tay ghi chép điện tử, thông qua mạng lưới 
máy tính toàn cầu và cục bộ; cung cấp thiết bị và quyền truy cập hội nghị qua điện thoại 
và/hoặc video từ xa; cung cấp các đường dẫn tới trang web của bên thứ ba đề tạo điều kiện 
cho giao dịch thương mại điện tử và giao dịch kinh doanh trên thế giới thực; dịch vụ viễn 
thông, cụ thể là cung cấp kết nối trực tuyến trực tiếp giữa người dùng máy tính để trao đổi 
dữ liệu; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; 
truyền, phát và truyền phát âm thanh và video qua máy tính, mạng máy tính và mạng truyền 
thông toàn cầu; truyền phát dữ liệu; truyền phát dữ liệu âm thanh trên mạng internet; truyền 
phát dữ liệu hình ảnh trên mạng internet; dịch vụ truyền phát hình ảnh, âm thành và truyền 
hình; cung cấp khả năng truyền phát dữ liệu tới người khác, cụ thể là cung cấp cho người 
khác quyền truy cập từ xa phần mềm và dữ liệu được lưu trữ; tất cả thuộc nhóm 38. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hóa 
và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); xuất bản 
biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí định kỳ; dịch vụ hướng dẫn, 
đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình máy tính, thiết kế 
trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung cấp dịch vụ giáo 
dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo dưới hình thức tương tác và không tương tác; 
thiết kế khóa học, các kỳ thi và bài kiểm tra trình độ chuyên môn; dịch vụ giải trí được cung 
cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; dịch vụ trò chơi điện tử được 
cung cấp qua internet; cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, 
giải trí, vui chơi, thể thao, hoạt động xã hội và văn hóa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải xuống được); sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc 
thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các buổi hòa nhạc; sắp xếp, tổ chức, 
đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; 
sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi 
ngoài trời mang tính chất khám phá; dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan 
đến dịch vụ giải trí hoặc giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
mạng internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không tải xuống được) từ mạng internet; cung 
cấp nhạc kỹ thuật số (không tải xuống được) từ các trang web cung cấp tệp định dạng mp3; 
dịch vụ giải trí và giáo dục liên quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phân phối âm thanh, 
hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, tư liệu tài 
nguyên dạng nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát sóng qua cáp mặt đất, kênh vệ tinh, mạng 
internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không dây và có dây khác; dịch vụ giải 
trí âm nhạc; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, 
phim tài liệu và tin tức cho việc phát sóng; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan 
đến các sự kiện thể thao văn hóa, vấn đề thời sự và tin nóng cung cấp qua truyền hình vệ 
tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; sản xuất phim ảnh, chương 
trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ lên chương trình truyền hình trả phí và lên chương 
trình truyền hình; dịch vụ lập kế hoạch cho các chương trình giải trí truyền hình; dịch vụ 
giải trí có bản chất là phát triển, sáng tạo, sản xuất, phân phối và hậu kỳ phim điện ảnh, 
chương trình truyền hình, chương trình thực tế, sự kiện đặc biệt và nội dung giải trí đa 
phương tiện khác; dịch vụ giải trí có bản chất là chương trình biểu diễn trực tiếp sân khấu 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
40 

kịch, nhạc kịch và hài kịch; cung cấp thông tin giải trí, nội dung đa phương tiện, chương 
trình giải trí truyền hình và phim trực tuyến; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; 
sản xuất chương trình âm thanh, hình ảnh và/hoặc video; cung cấp thông tin, dữ liệu, đồ 
họa, âm thanh, âm nhạc, video, hoạt hình và văn bản cho mục đích giải trí; dịch vụ trò chơi; 
cung cấp câu lạc bộ vui chơi, thể thao và phòng tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn của 
các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ giải trí, câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ ban đêm (giải 
trí); cung cấp dịch vụ chương trình biểu diễn thời trang [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu 
lạc bộ liên quan đến dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hóa; cung cấp phim và chương trình 
truyền hình không tải xuống được thông qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu; cung cấp 
dịch vụ giải trí qua mạng truyền thông toàn cầu thông qua các trang web chứa thông tin giải 
trí được quan tâm liên quan đến phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương hình thực 
tế, truyện tranh, video âm nhạc, đoạn video ngắn liên quan đến phim, ảnh chụp và các chất 
liệu đa phương tiện khác; cung cấp các đoạn video ngắn và nội dung đa phương tiện kỹ 
thuật số khác không tải xuống được chứa âm thanh, video, tác phẩm nghệ thuật, và/hoặc 
văn bản từ hoặc liên quan đến các bộ phim truyền hình đang được chiếu; cung cấp thông 
tin, đánh giá, đề xuất liên quan đến phim điện ảnh và chương trình truyền hình qua trang 
web và dịch vụ truyền video theo yêu cầu; cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong 
lĩnh vực giải trí; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội nghị chuyên đề, hội nghị, đại 
hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về đào tạo; sắp xếp và điều hành các buổi triển lãm, 
chương trình biểu diễn thời trang (cho mục đích giải trí), chương trình giáo dục, chương 
trình văn hóa và biểu diễn văn hóa; dịch vụ trưng bày và triển lãm nghệ thuật; dịch vụ triển 
lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ đào tạo liên quan đến sức khỏe và 
an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các lớp học về xì gà và thưởng thức 
rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiên cứu và cơ quan cung cấp chúng; sắp 
xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các cuộc hội thảo; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản 
xuất chương trình phát sóng; dịch vụ hướng dẫn/giảng dạy liên quan đến vận hành máy móc 
và thiết bị, bao gồm trang thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất các chương 
trình phát sóng; dịch vụ phòng thu âm và thu hình; cung cấp (không phải mua bán) trang 
thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho các bộ phim, 
buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giảng dạy; dịch vụ đặt chỗ trước cho các cuộc giải 
trí; thuê và cho thuê hình ảnh động (phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc; 
thuê và cho thuê chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; dịch vụ thư viện 
cho thuê; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim/sách; dịch vụ phiên dịch ngôn 
ngữ dấu hiệu; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc 
phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng lưới máy tính; cung cấp trực tuyến các trò chơi 
máy tính và các cuộc thi đấu; cho thuê băng video đã được ghi sẵn; thuê và cho thuê máy 
chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch 
vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đạo tạo liên quan đến vấn đề 
quản lý rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng nhận; cung 
cấp tin tức [giải trí và giáo dục]; dịch vụ xổ số; cung cấp video trực tuyến không tải về 
được; dịch vụ gia sư; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
kể trên; cung cấp thư viện điện tử trực tuyến được truyền qua internet hoặc qua mạng máy 
tính hoặc cơ sở dữ liệu máy tính; tất cả thuộc nhóm 41. 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; nghiên cứu và phát 
triển liên quan đến chất bán dẫn, mạch tích hợp bán dẫn, chip nhớ bán dẫn, bộ điều khiển 
bộ nhớ bán dẫn, mạch tích hợp bộ nhớ bán dẫn, chip xử lý bán dẫn, bộ xử lý bán dẫn, bộ vi 
điều khiển, thiết bị vi điều khiển, bộ vi điều khiển công suất thấp, vi mạch, vi mạch máy vi 
tính, bộ xử lý trung tâm (cpu), risc-v vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm,  vi mạch 
máy vi tính và bộ xử lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh (isa); thiết kế và phát triển phần 
mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); cung cấp nền 
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tảng như một dịch vụ (PaaS); dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật máy tính liên quan đến việc truyền 
thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua internet; dịch vụ cổng thông tin điện tử, cụ thể là, 
cho thuê cổng thông tin điện tử trên mạng internet chứa cơ sở dữ liệu máy tính tương tác 
mang đặc tính chương trình phim, phim xem trước, đoạn phim quảng cáo phim mới, thể 
thao, hòa nhạc, chương trình nhân vật nổi tiếng, tin tức giải trí và các thông tin liên quan 
khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính 
chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên 
quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, 
hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến 
không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng 
phần mềm đa dạng; cung cấp phần mềm tải xuống được dùng để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải 
xuống, truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú thích, 
thể hiện quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp hoặc 
tương tác với phương tiện điện tử; cung cấp ứng dụng phần mềm để tạo, chỉnh sửa, tải lên, 
tải xuống, truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú 
thích, thể hiện quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp 
hoặc tương tác với phương tiện điện tử; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật (tư vấn kỹ thuật) liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung 
cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng 
đồng trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản 
hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công 
nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng internet qua phương tiện hỗ 
trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác định 
vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế 
máy tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy tính có thể mang theo, máy tính 
cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá nhân; thiết kế điện 
thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy 
tính, cụ thể là, giám sát và báo cáo việc thực hiện, khả năng kết nối và lỗi của các trang web 
cho người khác; lập chương trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính;  dịch vụ phân tích 
máy tính; lập chương trình máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ 
thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát 
triển các trang web; dịch vụ máy chủ các trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ 
phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và 
mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông 
qua phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới máy tính toàn cầu;  dịch vụ tư vấn liên quan đến 
phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và 
trang web theo yêu cầu của khách hàng; mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; 
chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiểm tra 
và đánh giá chất lượng sản phẩm;  dịch vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế kiến trúc; dịch 
vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin mạng máy tính và 
máy tính; cung cấp chương trình quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra, cung cấp 
hiểu biết và thông tin an ninh máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính liên 
quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và dịch vụ máy tính hỗ trợ chuẩn bị báo cáo về 
việc xác nhận giao dịch kinh doanh; điều khiển truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến 
máy tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; bảo mật truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua 
mạng lưới máy tính (bảo mật máy tính);  tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến an ninh viễn thông; dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin 
liên lạc trên máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin liên 
lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên internet;  dịch vụ tư vấn liên quan đến 
dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và 
trên internet, dịch vụ an ninh thông tin;  dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; dịch vụ máy 
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tính liên quan đến xác nhận trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ 
liệu điện tử; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 
web; dịch vụ bản đồ; dịch vụ điện toán đám mây; cho thuê phần mềm giải trí; dịch vụ tạo 
và biên tập một đăng ký tên miền (dịch vụ máy tính); dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và 
cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên;  cung cấp trực tuyến phần mềm và ứng dụng máy 
vi tính để truyền phát video, nhạc và hình ảnh; tất cả thuộc nhóm 42. 
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(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 

cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để 
truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh hoặc 
hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh toán điện tử; 
phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng internet; phần mềm máy 
tính cho việc giải trí tương tác, cho phép người dùng có thể tùy biến xem, nghe và chơi 
những trải nghiệm bằng việc chọn và sắp xếp sự hiển thị và trình bày của các yếu tố âm 
thanh, hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh; tệp tin và bản ghi âm thanh, hình ảnh, kết 
hợp cả âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được, mang đặc tính các chương trình và nội 
dung giải trí đa phương tiện; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng 
internet hoặc từ mạng lưới máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); phần mềm nhắn tin 
nhanh; phần mềm chia sẻ tệp tin; phần mềm liên lạc cho việc trao đổi điện tử dữ liệu, âm 
thanh, video, hình ảnh và đồ họa qua mạng lưới máy tính, di động, không dây và viễn 
thông; phần mềm máy tính ở dạng ứng dụng cho các thiết bị di động và máy tính; phần 
mềm ứng dụng cho việc sử dụng với các  thiết bị di động; phần mềm máy tính cho việc xử 
lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm máy tính có thể tải xuống được 
tạo điều kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh điện tử 
qua mạng internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho phép người sử dụng tham 
gia các cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc truy cập các dữ 
liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt trang tin điện tử; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển các máy 
tính và mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo, bài 
viết và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, mạng internet, giáo 
dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
tính; chất bán dẫn; mạch tích hợp bán dẫn; chip nhớ bán dẫn; bộ điều khiển bộ nhớ bán dẫn; 
mạch tích hợp bộ nhớ bán dẫn; chip xử lý bán dẫn; bộ xử lý bán dẫn; bộ vi điều khiển; thiết 
bị vi điều khiển; bộ vi điều khiển công suất thấp; vi mạch; vi mạch máy vi tính; bộ xử lý 
trung tâm (cpu); risc-v vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm; vi mạch máy vi tính và 
bộ xử lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh (isa); máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính 
xách tay; máy tính có thể mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân;  
máy phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; 
pin, bộ nạp pin; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy chủ; phần cứng máy tính và 
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phần cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng 
cho máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập mạng máy tính; 
môđem không dây và có dây và thiết bị và thẻ truyền thông (thẻ từ được mã hóa); giá đỡ 
máy tính xách tay; túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy tính và 
phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ mạng 
internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng internet); thiết bị 
viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động; 
phụ kiện điện thoại di động; phần mềm trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và nhạc 
có thể tải xuống được; hệ thống báo động; camera an ninh; bộ truyền hình và phát thanh vô 
tuyến di động; thiết bị truyền hình; thiết bị thu hình; máy quay hình; máy quay phim; tai 
nghe; tai nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (gps); phần mềm 
và chương trình trò chơi viđêo điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; hộp 
đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt 
và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và  thẻ tín dụng 
ngân hàng đã được mã hóa hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; ứng dụng phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được; phần mềm máy tính để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải 
xuống, truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú thích, 
thể hiện quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp hoặc 
tương tác với phương tiện điện tử; ứng dụng phần mềm để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, 
truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú thích, thể hiện 
quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp hoặc tương tác 
với phương tiện điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực rỗng dùng cho máy in và máy 
photocopy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát trẻ nhỏ; nắp che ống kính máy 
ảnh; máy tính bảng; chìa khóa dạng thẻ đã được mã hóa; kính 3D; thẻ nhớ dùng cho máy 
trò chơi video; ứng dụng máy tính để truyền phát video, nhạc và hình ảnh; phần mềm tải 
xuống được dùng để truyền phát âm thanh, video và nội dung đa phương tiện trên điện 
thoại, máy tính bảng, thiết bị di động, máy tính và thiết bị truyền hình; ứng dụng phần mềm 
dùng để truyền phát âm thanh, video và nội dung đa phương tiện trên điện thoại, máy tính 
bảng, thiết bị di động, máy tính và thiết bị truyền hình; phần mềm truyền phát nội dung 
nghe nhìn và nội dung đa phương tiện qua internet và mạng lưới truyền thông toàn cầu; 
phần mềm dùng để tra cứu, tổ chức, và đề xuất nội dung đa phương tiện; chương trình 
truyền hình và hình ảnh động có thể tải xuống được được cung cấp qua dịch vụ video theo 
yêu cầu; chương trình truyền hình và hình ảnh động có thể tải xuống được; phim hoạt hình 
và phim; thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; thiết bị viễn thông, thông tin dữ liệu và thông 
tin liên lạc qua vệ tinh; thiết bị và phần mềm liên lạc trong mạng lưới máy tính và mạng 
toàn cầu; màn hiển thị; phần cứng máy tính dùng để truyền, nhận, hiển thị và thao tác văn 
bản, hình ảnh và dữ diệu hình ảnh, âm thanh và dữ liệu âm thanh, ảnh chụp và nội dung đa 
phương tiện khác; thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số; thiết bị chiếu hình; thiết bị truyền thông 
kỹ thuật số; tất cả thuộc nhóm 9. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức năng 
văn phòng; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và chương 
trình khuyến mại; dịch vụ quảng cáo cung cấp qua mạng internet; sản xuất chương trình 
quảng cáo phát trên tivi và rađiô; dịch vụ kế toán; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại; 
thăm dò dư luận; dịch vụ xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; cung cấp thông tin 
kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho người khác; 
quản lý tư liệu bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến các buổi thảo luận, chương trình học, 
chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được tổ chức qua các trang điện tử; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin điện tử; dịch vụ 
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tư vấn kinh doanh liên quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến bán hàng và tiếp thị;dịch vụ quản lý dự án kinh doanh;  dịch vụ 
quản lý dự án kinh doanh liên quan đến phát triển, thành lập, phân đoạn, thực hiện, ghi 
nhận, quản lý và theo dõi các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội 
nghị và các sự kiện được tổ chức qua trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu 
thị trường; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh 
thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân 
phát hàng loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh 
doanh liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính 
toàn cầu và địa phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang web trên mạng máy tính 
toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định nguồn hàng hóa và dịch vụ, 
định vị và xác định rõ tình trạng các vị trí đứng đầu về trao đổi buôn bán, thực hiện các đơn 
đặt hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác 
thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu 
quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh doanh 
trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực tuyến 
liên quan đến đấu giá điện tử; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm hàng tiêu dùng, cụ thể 
là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng viễn 
thông, cụ thể là: máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị định vị điện tử, thiết bị gửi tin 
nhắn viễn thông nhanh có thể mang đi được, điện thoại thông minh, thiết bị tiếp hợp không 
dây dùng đề nối máy tính với mạng viễn thông, cổng mạng máy tính, bộ định tuyến, mô 
đem, máy chủ để truy cập mạng máy tính và bộ ngắt mạch, bộ cấp điện cho máy tính, máy 
in, máy quét, máy fax, phần mềm máy tính có thể tải xuống được để vận hành các sản phẩm 
viễn thông, thiết bị điện cho nhà bếp, dao cạo chạy điện, bàn chải đánh răng chạy điện, thiết 
bị  trò chơi và tiêu khiển chạy điện, cụ thể là, thiết bị tiêu khiển sử dụng với màn hình hiển 
thị bên ngoài hoặc màn hình máy tính, máy thu hình, trò chơi điện tử, bảng điều khiển trò 
chơi video, bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi máy tính, cần điều khiển trò chơi video, 
cần điều khiển máy tính, phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng 
cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm 
thanh,  kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính 
và phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình và nhà bếp cụ thể là: rổ/giỏ, 
chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, dụng cụ 
đánh kem không dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ 
giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn 
chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, 
thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, 
dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: 
bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai 
lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, 
bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để 
uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa 
đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, chảo, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, 
bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, thìa phục vụ, dĩa phục phụ, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, 
bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy 
băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, 
chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn 
dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm 
cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, 
dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, cụ thể là: đinh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
45 

vít bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, đai ốc có ren bằng kim loại, vòng đệm bằng kim 
loại và bu lông bằng kim loại, máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy 
sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng 
nắp chai, máy đóng chai, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, 
máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy 
chạm trổ, máy khắc trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy 
sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà 
bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, 
máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy 
hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn 
điện, máy đếm tiền,  máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, máy công cụ, dao kéo, 
dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh 
và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị 
chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời 
gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các-
tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, báo, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, 
sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, 
nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng 
dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi làm bằng giấy, hình mẫu và tượng nhỏ làm bằng 
giấy, túi dùng cho buổi tiệc bằng giấy, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật 
liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da 
và giả da, quần áo bằng da thuộc, túi bằng da thuộc, thắt lưng bằng da thuộc, túi xách tay, 
ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, 
sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật 
dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể 
thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô 
và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu 
có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và 
hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống không chứa cồn, đồ 
uống chứa cồn, hoa tươi, hoa khô, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; cung cấp 
danh mục trang tin của bên thứ ba tạo điều kịên cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến việc điều hành thị trường điện tử cho người mua và người bán 
hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan 
đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa 
phương; dịch vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu quảng cáo, 
cập nhật tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang tin điện tử 
trên mạng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là: hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin về quảng cáo, kinh doanh, 
bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao không thể kết nối); dịch vụ trả lời 
điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân sự; cung cấp thông tin 
liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán hàng thông qua mạng lưới 
máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực tuyến; trưng bày hàng hoá trên phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách 
hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán hàng tổng hợp trên mạng 
Internet và trong đại lý bán sỉ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để 
họ xem và mua các hàng hoá này từ một catalô bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng 
thư hoặc qua các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của 
khách hàng để họ xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ 
thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu, thiết bị viễn thông, thiết bị thông tin dữ liệu và thiết bị 
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thông tin liên lạc qua vệ tinh, thiết bị và phần mềm liên lạc trong mạng lưới máy tính và 
mạng toàn cầu (world wide web), màn hiển thị, phần cứng máy tính dùng để truyền, nhận, 
hiển thị và thao tác văn bản, hình ảnh và dữ diệu hình ảnh, âm thanh và dữ liệu âm thanh, 
ảnh chụp và nội dung đa phương tiện khác, thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số, thiết bị chiếu 
hình, chất bán dẫn, mạch tích hợp bán dẫn, chip nhớ bán dẫn, bộ điều khiển bộ nhớ bán 
dẫn, mạch tích hợp bộ nhớ bán dẫn, chip xử lý bán dẫn, bộ xử lý bán dẫn, bộ vi điều khiển, 
thiết bị vi điều khiển, bộ vi điều khiển công suất thấp, vi mạch, vi mạch máy vi tính, bộ xử 
lý trung tâm (cpu), risc-v vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm, vi mạch máy vi tính và 
bộ xử lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh (isa), điện thoại, máy thu phát cầm tay dùng cho 
điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử và viễn thông, cụ thể là: máy 
tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị định vị điện tử, thiết bị gửi tin nhắn viễn thông nhanh 
có thể mang đi được, điện thoại thông minh, thiết bị tiếp hợp không dây dùng đề nối máy 
tính với mạng viễn thông, cổng mạng máy tính, bộ định tuyến, mô đem, máy chủ để truy 
cập mạng máy tính và bộ ngắt mạch, bộ cấp điện cho máy tính, máy in, máy quét, máy fax, 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được để vận hành các sản phẩm viễn thông, dao cạo 
chạy điện, bàn chải đánh răng chạy điện, thiết bị  trò chơi và tiêu khiển chạy điện, cụ thể là, 
thiết bị tiêu khiển sử dụng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình máy tính, máy 
thu hình, trò chơi điện tử, bảng điều khiển trò chơi video,  bộ điều khiển cho máy chơi trò 
chơi máy tính, cần điều khiển trò chơi video, cần điều khiển máy tính, phần cứng và phần 
mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ 
liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, đá quý, ấn 
phẩm, đồ dùng văn phòng, thẻ đã được mã hoá có từ tính và không có từ tính, đồ gỗ, khung 
ảnh, đồ dùng gia đình, cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy 
đập thảm, gậy không dùng điện, que đánh trứng/kem không dùng điện dùng cho mục đích 
gia đình, thùng rác, tấm ván để là, cái đế rút giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim 
loại để đựng khăn giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giá treo quần áo 
(giá hong quần áo cho khô), giá để bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia 
đình thao tác bằng tay, miếng xốp để rửa, miếng hút để thông đường ống bị tắc, dụng cụ 
nhà bếp, đồ bằng thủy tinh để chứa đựng, đồ bằng sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để 
chứa đựng, vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây viền ren và đồ thêu, khuy cài, ruy 
băng, đinh ghim và kim may, hoa nhân tạo, thảm trải, chăn/mềm, trò chơi và đồ chơi điện 
tử, chất hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, thuốc màu, 
véc ni và sơn, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dưỡng 
tóc và dưỡng thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu bôi trơn, chất đốt, nến, 
dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, cụ thể là: huy hiệu để 
treo, khóa kéo dùng cho túi, kim đóng bìa sách, khuy móc cho áo cánh phụ nữ, khóa cài của 
thắt lưng, cái móc cho dây đeo quần, ghim cài, khóa cài, khuy lỗ dùng cho quần áo, khuy 
bấm cho trang phục, kim để mạng vá, que móc để thêu đan, khuy lỗ, kim, khóa cài giày, cái 
móc cho giày, con thoi dùng để đan lưới đánh cá, khuy bấm, máy, cụ thể là: máy chế biến 
đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi 
cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy kéo sợi, máy khuấy, máy 
xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản 
xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, 
máy là, máy dùng trong nhà bếp chạy bằng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho 
công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây 
dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy 
giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho 
văn phòng và  máy công cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, 
dụng cụ và thiết bị nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và 
dụng cụ phẩu thuật và y tế, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 
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lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay 
các loại, pháo hoa, đồ bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và thời khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp 
chí, danh thiếp, các sản phẩm bằng giấy và các tông, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng 
văn phòng, vật liệu để bao gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, các vật liệu dùng 
để bao gói và cách điện/nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này, túi 
xách tay, ví tiền của nữ, ví tiền của nam, vật đựng bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương 
soi, dây thừng, dây, lưới (vải màn), lều, sợi và chỉ dùng cho nghành dệt, giá treo áo, miếng 
vải để lót đĩa ở bàn ăn, dụng cụ của người may váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ chơi và 
dụng cụ chơi thể thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, 
sấy khô và bảo quản,  mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu 
và mỡ có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì và bánh 
nướng, đồ gia vị, rau và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không 
chứa cồn khác, đồ uống chứa cồn, các sản phẩm hoa, thuốc lá, vật dụng của người hút thuốc 
và diêm; dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ đại lý mua bán cho người khác, cụ thể 
là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, 
cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng điều kiển giao 
tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ 
thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều  khiển 
đĩa cd, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy 
tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo 
(máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và 
dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh 
và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã 
hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, 
chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, 
tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn 
tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong 
khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, 
tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ 
đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ 
uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa 
khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), 
bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ 
đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình 
rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, 
bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng 
dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim 
khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng 
trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn 
mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, 
tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế 
phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, 
máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy 
trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy 
xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản 
xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, 
máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp 
dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, 
máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao 
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kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim 
ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị 
chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời 
gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các- 
tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để 
bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, 
thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay 
hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi 
tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất 
dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ 
những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm 
(rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, 
va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây 
thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải 
để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và 
các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau 
được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm 
từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và 
bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước 
uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu 
sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng 
cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ lựa chọn hàng hoá và thu mua hàng hoá cho các cá 
nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ bán lẻ cửa hàng tạp 
hóa, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, 
hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng 
điều kiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, 
máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ 
điều khiển đĩa cd, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn 
phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, 
máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy  tính, pin, bộ sạc 
pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, 
tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm 
và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể 
là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, 
thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân 
phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo 
(hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác 
bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ 
sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng 
cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót 
cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc 
(chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, 
bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, 
ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi 
cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình 
(hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, 
kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất 
hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn 
dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm 
cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, 
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dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế 
biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc 
lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy 
xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân 
phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền 
rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy 
dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, 
máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, 
máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn 
phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và 
phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng 
bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản 
phẩm bằng giấy và các- tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, 
ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, 
giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo 
đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, 
túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng 
gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và 
các sản phẩm làm từ những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, 
bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví 
đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, 
hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá 
treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải 
bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt 
gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, 
trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, 
đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, 
nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm 
hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ 
hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ siêu thị bán lẻ, cụ thể 
là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, 
cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng điều kiển giao 
tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ 
thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển 
đĩa cd, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy 
tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo 
(máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và 
dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh 
và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã 
hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, 
chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, 
tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn 
tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong 
khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, 
tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ 
đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ 
uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa 
khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), 
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bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ 
đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình 
rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, 
bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng 
dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim 
khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng 
trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn 
mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, 
tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế 
phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, 
máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy 
trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy 
xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản 
xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, 
máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp 
dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, 
máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao 
kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim 
ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị 
chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 
mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời 
gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các- 
tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để 
bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, 
thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay 
hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi 
tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất 
dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ 
những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm 
(rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, 
va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây 
thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải 
để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và 
các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau 
được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm 
từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và 
bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước 
uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu 
sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng 
cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ thư ký; cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh 
doanh; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê các danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; 
dịch vụ quản lý kinh doanh đối với việc xử lý bán hàng qua mạng internet; dịch vụ chuyển 
hình thức kinh doanh và dịch vụ sắp xếp nhân sự; dịch vụ thanh lý hàng xuất nhập khẩu 
(dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu); quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; quản 
lý kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; đăng ký thuê bao dịch vụ truyền, truyền 
phát và tải nhạc, video, nội dung nghe nhìn và đa phương tiện; đăng ký thuê bao dịch vụ 
truyền, truyền phát và tải nhạc, video, nội dung nghe nhìn và đa phương tiện cho người 
khác; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; đại lý đặt mua báo dài hạn; sao 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
51 

chép tài liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cho thuê thiết bị văn 
phòng; quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến thương mại 
điện tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến chương trình tài trợ; dịch vụ 
kế toán tổng hợp; dịch vụ từ thiện, cụ thể quản trị kinh doanh liên quan đến tổ chức và điều 
khiển các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; cho thuê kệ, giá bán 
hàng; cung cấp thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tối ưu hóa công cụ tìm 
kiếm để đẩy mạnh bán hàng; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; quảng cáo kiểu trả tiền 
cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ trung gian thương mại; quản lý kinh doanh cho các nhà 
cung cấp dịch vụ tự do; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; cập nhật 
và duy trú dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các 
dự án xây dựng; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; tất cả thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ nhận và truyền dữ liệu 
qua mạng lưới viễn thông; cung cấp dịch vụ hội nghị đa phương tiện từ xa trên cơ sở web, 
hội nghị truyền hình và cuộc họp trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, 
chia sẻ, biên tập và thảo luận về các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh bởi những người tham gia qua 
một trình duyệt web; cung cấp cho khách hàng quyền truy cập trực tuyến đến các báo cáo 
trực tuyến liên quan đến việc thực hiện, hiệu quả và tình trạng của ứng dụng trên cơ sở web, 
hội thảo từ xa, hội nghị truyền hình và cuộc họp; cung cấp cho người dùng quyền truy cập 
an toàn từ xa qua mạng internet đến mạng lưới máy tính riêng tư; cung cấp thông tin liên 
quan đến truyền bảo mật dữ liệu và thông tin; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ truyền 
dữ liệu và thông tin bảo mật; cung cấp dịch vụ cộng tác trực tuyến (dịch vụ viễn thông) cho 
phép người dùng truy cập các ứng dụng, nền tảng, tài liệu được chia sẻ chung, dữ liệu, danh 
sách công việc và các diễn đàn thảo luận; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet, 
cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến liên quan đến nền tảng cho phép khiếu nại/phàn 
nàn về chương trình phát thanh truyền hình trên cơ sở web; cung cấp dịch vụ truy cập và kết 
nối viễn thông vào cơ sở dữ liệu máy tính và mạng internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ 
viễn thông tương tác; dịch vụ viễn thông thông tin (trang web), các chương trình máy tính 
và dữ liệu; cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông với mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung 
cấp quyền truy cập viễn thông tới cơ sở và cấu trúc mạng lưới web toàn cầu; thông tin liên 
lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền tin nhắn và hình ảnh 
có hỗ trợ của máy vi tính; truyền bản sao lại (bản fax); gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin [bằng 
vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cho thuê môđem; dịch vụ 
truyền thông dữ liệu bằng phương tiện điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, 
nhận và chuyển tiếp thư tín điện tử; cung cấp dịch vụ viễn thông cho việc thu thập, truyền 
tải và phát dữ liệu thông qua phương tiện điện tử; trao đổi điện tử giọng nói, dữ liệu, âm 
thanh, hình ảnh, văn bản và đồ họa có thể truy cập qua mạng lưới máy tính và viễn thông; 
dịch vụ gửi tin nhắn tức thời; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp 
dịnh vụ viễn thông cho việc thu thập, truyền tải và phát tin nhắn, hình ảnh tĩnh và/hoặc 
thông tin hình ảnh động như các ký tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, thông tin và dữ 
liệu bằng các phương tiện cơ học, điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; 
truyền tải, phát và nhận nội dung truyền thông, đa phương tiện điện tử, video, phim điện 
ảnh, phim, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh và 
thông tin có thể ở dạng đã được nén hoặc chưa được nén và trong thời gian thực hoặc thời 
gian trễ; dịch vụ viễn thông, bao gồm, truyền điện tử tập tin âm thanh, video và đa phương 
tiện theo dòng qua truyền hình, cáp, internet và mạng truyền thông không dây toàn cầu; 
truyền và truyền phát điện tử nội dung âm thanh, video và đa phương tiện qua mạng máy 
tính và mạng truyền thông; dịch vụ phát nội dung truyền thông điện tử, âm thanh, video, 
phim và nội dung đa phương tiện dựa trên đăng ký thuê bao; dịch vụ nhắn tin điện tử, hội 
nghị điện tử và truyền điện tử theo lệnh; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ liên lạc bằng 
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bảng tin điện tử cho phép người dùng thực hiện một cuộc đàm thoại tương tác với thời gian 
thực giữa thiết bị cuối máy tính và bảng tin điện tử chứa hình ảnh tĩnh và ảnh động, thông 
tin và giọng nói chẳng hạn như các ký tự; cung cấp bảng tin điện tử và bảng tin nhắn điện tử 
cho việc truyền tin nhắn (dịch vụ viễn thông); cung cấp diễn đàn thảo luận trực tuyến; dịch 
vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền chương trình truyền hình kiểu trả tiền cho 
mỗi lượt xem; dịch vụ phát video, dịch vụ phát và truyền các chương trình truyền hình và 
truyền thanh; dịch vụ phát nhạc; dịch vụ truyền nhạc, phim, chương trình tương tác, video, 
trò chơi máy tính điện tử; dịch vụ truyền thông tin liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và 
mua hàng trực tuyến; dịch vụ truyền video theo yêu cầu; đại lý hãng tin tức; cung cấp quyền 
truy cập cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi 
phục lại thông tin, dữ liệu, trang web, nguồn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho 
người dùng quyền truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể kết nối thông qua máy tính; hoạt động/điều hành phòng trò 
chuyện qua mạng (dịch vụ phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp đa kết nối người dùng tới 
mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc truyền và phổ biến hàng loạt thông tin; cung 
cấp quyền truy cập vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba 
có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, đặt và thực hiện các đơn hàng, tham gia các hợp đồng 
và giao dịch kinh doanh; cung cấp quyền truy cập tới trang web tương tác trên mạng máy 
tính toàn cầu để bên thứ ba có đăng tải thông tin, phản hồi các yêu cầu, có thể đặt và thực 
hiện các đơn hàng sản phẩm, dịch vụ và các cơ hội kinh doanh; dịch vụ liên lạc, cụ thể là 
dịch vụ nhắn tin kỹ thuật số dạng văn bản và số; truyền thông tin bang phương tiện thông 
tin liên lạc dữ liệu để hỗ trợ việc đưa ra quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ thống 
liên lạc bằng video; dịch vụ truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyền thông điện tử cho 
việc thiết lập phòng trò chuyện ảo thông qua nhắn tin văn bản; cung cấp bảng tin điện tử 
(dịch vụ viễn thông) để đăng tải và truyền tải tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính 
quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ, tiềm năng và cơ hội kinh doanh; cung cấp bảng tin 
tương tác trực tuyến (dịch vụ viễn thông) cho việc đăng tải, quảng cáo, bán và bán lại các 
mặt hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử và gửi 
chuyển tiếp thư điện tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh thông qua máy tính và 
mạng lưới máy tính và mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu; cung cấp quyền truy cập bằng 
máy tính và cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin tương tác trực tuyến; 
cung cấp quyền truy cập vào bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền tin nhắn giữa những 
người dùng máy tính quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; cung cấp 
quyền truy cập lịch điện tử, sách địa chỉ và sổ tay ghi chép điện tử, thông qua mạng lưới 
máy tính toàn cầu và cục bộ; cung cấp thiết bị và quyền truy cập hội nghị qua điện thoại 
và/hoặc video từ xa; cung cấp các đường dẫn tới trang web của bên thứ ba đề tạo điều kiện 
cho giao dịch thương mại điện tử và giao dịch kinh doanh trên thế giới thực; dịch vụ viễn 
thông, cụ thể là cung cấp kết nối trực tuyến trực tiếp giữa người dùng máy tính để trao đổi 
dữ liệu; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; 
truyền, phát và truyền phát âm thanh và video qua máy tính, mạng máy tính và mạng truyền 
thông toàn cầu; truyền phát dữ liệu; truyền phát dữ liệu âm thanh trên mạng internet; truyền 
phát dữ liệu hình ảnh trên mạng internet; dịch vụ truyền phát hình ảnh, âm thành và truyền 
hình; cung cấp khả năng truyền phát dữ liệu tới người khác, cụ thể là cung cấp cho người 
khác quyền truy cập từ xa phần mềm và dữ liệu được lưu trữ; tất cả thuộc nhóm 38. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hoá 
và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); xuất bản 
biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí định kỳ; dịch vụ hướng dẫn, 
đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình máy tính, thiết kế 
trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung cấp dịch vụ giáo 
dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo dưới hình thức tương tác và không tương tác; 
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thiết kế khóa học, các kỳ thi và bài kiểm tra trình độ chuyên môn; dịch vụ giải trí được cung 
cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; dịch vụ trò chơi điện tử được 
cung cấp qua internet; cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, 
giải trí, vui chơi, thể thao, hoạt động xã hội và văn hóa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải xuống được); sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc 
thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các buổi hòa nhạc; sắp xếp, tổ chức, 
đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; 
sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi 
ngoài trời mang tính chất khám phá; dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan 
đến dịch vụ giải trí hoặc giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
mạng internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không tải xuống được) từ mạng internet; cung 
cấp nhạc kỹ thuật số (không tải xuống được) từ các trang web cung cấp tệp định dạng mp3; 
dịch vụ giải trí và giáo dục liên quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phân phối âm thanh, 
hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, tư liệu tài 
nguyên dạng nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát sóng qua cáp mặt đất, kênh vệ tinh, mạng 
internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không dây và có dây khác; dịch vụ giải 
trí âm nhạc; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, 
phim tài liệu và tin tức cho việc phát sóng; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan 
đến các sự kiện thể thao văn hóa, vấn đề thời sự và tin nóng cung cấp qua truyền hình vệ 
tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; sản xuất phim ảnh, chương 
trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ lên chương trình truyền hình trả phí và lên chương 
trình truyền hình; dịch vụ lập kế hoạch cho các chương trình giải trí truyền hình; dịch vụ 
giải trí có bản chất là phát triển, sáng tạo, sản xuất, phân phối và hậu kỳ phim điện ảnh, 
chương trình truyền hình, chương trình thực tế, sự kiện đặc biệt và nội dung giải trí đa 
phương tiện khác; dịch vụ giải trí có bản chất là chương trình biểu diễn trực tiếp sân khấu 
kịch, nhạc kịch và hài kịch; cung cấp thông tin giải trí, nội dung đa phương tiện, chương 
trình giải trí truyền hình và phim trực tuyến; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; 
sản xuất chương trình âm thanh, hình ảnh và/hoặc video; cung cấp thông tin, dữ liệu, đồ 
họa, âm thanh, âm nhạc, video, hoạt hình và văn bản cho mục đích giải trí; dịch vụ trò chơi; 
cung cấp câu lạc bộ vui chơi, thể thao và phòng tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn của 
các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ giải trí, câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ ban đêm (giải 
trí); cung cấp dịch vụ chương trình biểu diễn thời trang [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu 
lạc bộ liên quan đến dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hóa; cung cấp phim và chương trình 
truyền hình không tải xuống được thông qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu; cung cấp 
dịch vụ giải trí qua mạng truyền thông toàn cầu thông qua các trang web chứa thông tin giải 
trí được quan tâm liên quan đến phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương hình thực 
tế, truyện tranh, video âm nhạc, đoạn video ngắn liên quan đến phim, ảnh chụp và các chất 
liệu đa phương tiện khác; cung cấp các đoạn video ngắn và nội dung đa phương tiện kỹ 
thuật số khác không tải xuống được chứa âm thanh, video, tác phẩm nghệ thuật, và/hoặc 
văn bản từ hoặc liên quan đến các bộ phim truyền hình đang được chiếu; cung cấp thông 
tin, đánh giá, đề xuất liên quan đến phim điện ảnh và chương trình truyền hình qua trang 
web và dịch vụ truyền video theo yêu cầu; cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong 
lĩnh vực giải trí; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội nghị chuyên đề, hội nghị, đại 
hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về đào tạo; sắp xếp và điều hành các buổi triển lãm, 
chương trình biểu diễn thời trang (cho mục đích giải trí), chương trình giáo dục, chương 
trình văn hóa và biểu diễn văn hóa; dịch vụ trưng bày và triển lãm nghệ thuật; dịch vụ triển 
lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ đào tạo liên quan đến sức khỏe và 
an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các lớp học về xì gà và thưởng thức 
rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiên cứu và cơ quan cung cấp chúng; sắp 
xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các cuộc hội thảo; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản 
xuất chương trình phát sóng; dịch vụ hướng dẫn/giảng dạy liên quan đến vận hành máy móc 
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và thiết bị, bao gồm trang thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất các chương 
trình phát sóng; dịch vụ phòng thu âm và thu hình; cung cấp (không phải mua bán) trang 
thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho các bộ phim, 
buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giảng dạy; dịch vụ đặt chỗ trước cho các cuộc giải 
trí; thuê và cho thuê hình ảnh động (phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc; 
thuê và cho thuê chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; dịch vụ thư viện 
cho thuê; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim/sách; dịch vụ phiên dịch ngôn 
ngữ dấu hiệu; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc 
phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng lưới máy tính; cung cấp trực tuyến các trò chơi 
máy tính và các cuộc thi đấu; cho thuê băng video đã được ghi sẵn; thuê và cho thuê máy 
chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch 
vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đạo tạo liên quan đến vấn đề 
quản lý rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng nhận; cung 
cấp tin tức [giải trí và giáo dục]; dịch vụ xổ số; cung cấp video trực tuyến không tải về 
được; dịch vụ gia sư; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
kể trên; cung cấp thư viện điện tử trực tuyến được truyền qua internet hoặc qua mạng máy 
tính hoặc cơ sở dữ liệu máy tính; tất cả thuộc nhóm 41. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; nghiên cứu và phát 
triển liên quan đến chất bán dẫn, mạch tích hợp bán dẫn, chip nhớ bán dẫn, bộ điều khiển 
bộ nhớ bán dẫn, mạch tích hợp bộ nhớ bán dẫn, chip xử lý bán dẫn, bộ xử lý bán dẫn, bộ vi 
điều khiển, thiết bị vi điều khiển, bộ vi điều khiển công suất thấp, vi mạch, vi mạch máy vi 
tính, bộ xử lý trung tâm (cpu), risc-v vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm,  vi mạch 
máy vi tính và bộ xử lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh (isa); thiết kế và phát triển phần 
mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); cung cấp nền 
tảng như một dịch vụ (PaaS); dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật máy tính liên quan đến việc truyền 
thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua internet; dịch vụ cổng thông tin điện tử, cụ thể là, 
cho thuê cổng thông tin điện tử trên mạng internet chứa cơ sở dữ liệu máy tính tương tác 
mang đặc tính chương trình phim, phim xem trước, đoạn phim quảng cáo phim mới, thể 
thao, hòa nhạc, chương trình nhân vật nổi tiếng, tin tức giải trí và các thông tin liên quan 
khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính 
chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên 
quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, 
hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến 
không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng 
phần mềm đa dạng; cung cấp phần mềm tải xuống được dùng để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải 
xuống, truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú thích, 
thể hiện quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp hoặc 
tương tác với phương tiện điện tử; cung cấp ứng dụng phần mềm để tạo, chỉnh sửa, tải lên, 
tải xuống, truy cập, xem, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền phát, liên kết, chú 
thích, thể hiện quan điểm về, bình luận về, nhúng, truyền, chia sẻ, tìm kiếm hoặc cung cấp 
hoặc tương tác với phương tiện điện tử; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật (tư vấn kỹ thuật) liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung 
cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng 
đồng trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản 
hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công 
nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng internet qua phương tiện hỗ 
trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác định 
vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế 
máy tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy tính có thể mang theo, máy tính 
cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá nhân; thiết kế điện 
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thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy 
tính, cụ thể là, giám sát và báo cáo việc thực hiện, khả năng kết nối và lỗi của các trang web 
cho người khác; lập chương trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính;  dịch vụ phân tích 
máy tính; lập chương trình máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ 
thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát 
triển các trang web; dịch vụ máy chủ các trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ 
phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và 
mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông 
qua phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới máy tính toàn cầu;  dịch vụ tư vấn liên quan đến 
phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và 
trang web theo yêu cầu của khách hàng; mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; 
chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiểm tra 
và đánh giá chất lượng sản phẩm;  dịch vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế kiến trúc; dịch 
vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin mạng máy tính và 
máy tính; cung cấp chương trình quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra, cung cấp 
hiểu biết và thông tin an ninh máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính liên 
quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và dịch vụ máy tính hỗ trợ chuẩn bị báo cáo về 
việc xác nhận giao dịch kinh doanh; điều khiển truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến 
máy tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; bảo mật truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua 
mạng lưới máy tính (bảo mật máy tính);  tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến an ninh viễn thông; dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin 
liên lạc trên máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin liên 
lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên internet;  dịch vụ tư vấn liên quan đến 
dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và 
trên internet, dịch vụ an ninh thông tin;  dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; dịch vụ máy 
tính liên quan đến xác nhận trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ 
liệu điện tử; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 
web; dịch vụ bản đồ; dịch vụ điện toán đám mây; cho thuê phần mềm giải trí; dịch vụ tạo 
và biên tập một đăng ký tên miền (dịch vụ máy tính); dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và 
cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên;  cung cấp trực tuyến phần mềm và ứng dụng máy 
vi tính để truyền phát video, nhạc và hình ảnh; tất cả thuộc nhóm 42. 

 
 

(210) 4-2020-03019 (220) 03.02.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.  

(AR) 
Riobamba 2944, (S2003GSD), Rosario, 
Santa Fe, Argentina 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm y tế; chế phẩm thú y; tác nhân hoá học 

dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ thú y; 

thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị thử máu; thiết bị phân tích để nhận diện vi 

khuẩn dùng cho mục đích y tế; máy đo cholesterol. 
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(210) 4-2020-04046 (220) 13.02.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh bánh mì chả 
lụa Hương Nam - út Thung   (VN)
Số 21, Đề Thám, phường 2, thành phố Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, giò, chả, xúc xích.  
 

Nhóm 30: Bánh mì, bánh mì cuộn, bánh mì kẹp nhân, bánh mì không có men.  
 
 

(210) 4-2020-05317 (220) 21.02.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) SCHNEIDER ELECTRIC (NZ) 

LIMITED  (NZ) 

Level 2, 60 Highbrook Drive, Highbrook,

Auckland 2013, New Zealand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị điện và điện tử trong nhóm này cụ thể là, thiết bị chuyển 

mạch điện, công tắc điện, công tắc điều khiển, công tắc đảo chiều (change over) và tiến 

và/hoặc lùi (forward and/or reverse), công tắc bật/tắt tự động cảm ứng theo ánh sáng (sunset 

switches), công tắc đóng cắt tiếp xúc tức thời (momentary contact switches), khởi động từ 

(contactor) điều khiển từ xa; bộ nối điện, cụ thể là phích cắm và ổ cắm điện; ổ cắm công tắc 

điện kết hợp; nắp đậy cho mcb (cầu dao tự động) và/hoặc rcd (thiết bị chống dòng rò) gắn 

trên thanh ray din và nắp đậy cho thanh ray din; ổ cắm điện được bảo vệ rcd (thiết bị chống 

dòng rò); hộp đầu nối; bộ điều khiển chỉnh lưu, độ sáng của đèn điện, tốc độ quạt; thiết bị 

bảo vệ mạch điện bao gồm mcb (cầu dao tự động), rcbo (cầu dao tự động chống dòng rò, 

chống ngắn mạch và quá tải), rccb (cầu dao tự động chống dòng rò); cầu dao cách ly; cấu 

kiện/mô-đun cho dụng cụ chỉ báo, giá đỡ và hộp đầu nối, nắp trang trí, cụm điện lưới; thiết 

bị bảo vệ và mô-đun bảo vệ tăng điện áp, công tắc dùng thẻ, cảm biến hồng ngoại thụ động, 

bộ hẹn giờ lập trình được, công tắc và khởi động từ (contactor) hẹn giờ; cảm biến khí gas, 

cảm biến nước; mô-đun truyền thông; mô-đun trơn (blank mô-đun); bộ điều khiển nhiệt và 

nhiệt độ; sản phẩm tự động hóa, cảm biến và báo động an ninh, không phải là thiết bị khóa; 

máy biến áp bao gồm máy biến áp chuông và đồng hồ đo kwh; thiết bị đo; bảng phân phối 

điện; tủ điện lắp nổi và lắp âm tường; vỏ tủ điện lắp nổi; tủ đóng cắt điện; hệ thống kết nối 

bao gồm thanh góp điện và thanh nối đất và/hoặc thanh trung tính và thanh liên kết nối đất 

và/hoặc  trung tính; tấm che cực trên tủ điện; miếng để gắn dây dẫn điện nối đất; ổ nối 

nguồn điện; đầu nối dây/cáp điện mềm; bộ phụ kiện ổ cắm/phích cắm treo (pendant outlet 

kit); nắp đậy gắn mô-đun; nắp đậy bộ điều khiển điện; vỏ hộp điện gắn nhiều môđun; vỏ ổ 

điện nối treo; khung viền che ổ điện; bộ khởi động động cơ trực tiếp d.o.l; cuộn dây điện 

thay thế; rơ-le quá tải nhiệt; chân gắn và nút đậy cho vỏ ổ điện; nắp ổ cắm; bộ thân và vỏ 

phích cắm; bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm kể trên. 
 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, sấy khô và đồ điện bao gồm thiết bị 

làm nóng nước dùng cho buồng tắm, giá treo làm nóng khăn tắm, quạt hút và thông gió, 

phụ tùng, thành phần, và bộ phận trong nhóm này của các sản phẩm kể trên. 
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(210) 4-2020-06534 (220) 02.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7; 3.7.16; 3.7.21 
(731) MCCAIN FOODS LIMITED   (CA) 

8800 Main Street, Florenceville-Bristol, 
New Brunswick E7L 1B2, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ ăn sáng trên cơ sở khoai tây; đồ ăn sáng trên cơ sở rau; đồ ăn sáng trên cơ sở 

hoa quả; đồ ăn sáng trên cơ sở rau họ đậu; đồ ăn sáng trên cơ sở sữa; đồ ăn sáng trên cơ sở 
sữa; đồ ăn sáng trên cơ sở gia cầm; đồ ăn sáng trên cơ sở cá; đồ ăn sáng trên cơ sở hải sản; 
đồ ăn sáng trên cơ sở thịt; đồ ăn sáng trên cơ sở hạt đậu; đồ ăn sáng trên cơ sở pho mát 
không kem; đồ ăn sáng trên cơ sở chất phết lên bánh không kem; đồ ăn sáng trên cơ sở bơ 
không kem; đồ ăn sáng trên cơ sở kem chua không kem; đồ ăn sáng trên cơ sở đồ nhúng 
chấm không kem; đồ ăn sáng trên cơ sở xốt không kem; đồ ăn sáng trên cơ sở sữa không 
kem; đồ ăn sáng trên cơ sở sữa chua không kem; đồ ăn nhẹ trên cơ sở khoai tây; đồ ăn nhẹ 
trên cơ sở rau; đồ ăn nhẹ trên cơ sở hoa quả; đồ ăn nhẹ trên cơ sở rau họ đậu; đồ ăn nhẹ trên 
cơ sở sữa; đồ ăn nhẹ trên cơ sở gia cầm; đồ ăn nhẹ trên cơ sở cá; đồ ăn nhẹ trên cơ sở hải 
sản; đồ ăn nhẹ trên cơ sở thịt; đồ ăn nhẹ trên cơ sở hạt đậu; đồ ăn nhẹ trên cơ sở pho mát 
không kem; đồ ăn nhẹ trên cơ sở chất phết lên bánh không kem; đồ ăn nhẹ trên cơ sở kem 
chua không kem; đồ ăn nhẹ trên cơ sở đồ nhúng chấm không kem; đồ ăn nhẹ trên cơ sở xốt 
không kem; đồ ăn nhẹ trên cơ sở sữa không kem; đồ ăn sáng trên cơ sở sữa chua không 
kem; món khai vị chủ yếu bao gồm khoai tây, rau, hoa quả, rau họ đậu, hạt đậu, sữa, gia 
cầm, cá, hải sản, thịt, pho mát không kem, chất phết lên bánh không kem, bơ không kem, 
kem chua không kem, đồ nhúng chấm không kem, xốt không kem, sữa không kem và/hoặc 
sữa chua không kem; bữa ăn và món chính đã chế biến chủ yếu bao gồm khoai tây, rau, hoa 
quả, rau họ đậu, hạt đậu, sữa, gia cầm, cá, hải sản, thịt, pho mát không kem, chất phết lên 
bánh không kem, bơ không kem, kem chua không kem, đồ nhúng chấm không kem, xốt 
không kem, sữa không kem và/hoặc sữa chua không kem; sản phẩm khoai tây và khoai tây 
đã chế biến; đặc sản khoai tây đã chế biến; hoa quả, rau, cây họ đậu, hạt đậu và hạt đã chế 
biến; sản phẩm trên cơ sở rau; sản phẩm trên cơ sở hoa quả; xúp; viên bao trên cơ sở rau; 
viên bao trên cơ sở thịt; viên bao trên cơ sở pho mát; đồ nhúng  chấm dùng cho đồ ăn nhẹ; 
chất phết lên bánh trên cơ sở rau; chất phết lên bánh trên cơ sở rau họ đậu; chất phết lên 
bánh không kem; chất phết lên bánh trên cơ sở hoa quả; chất phết lên bánh trên cơ sở hạt; 
chất phết lên bánh trên cơ sở sữa, thạch, mứt nhão, mứt quả ướt; sản phẩm thay thế sữa; 
thanh thay thế bữa ăn [trên cơ sở hoa quả]; thanh thay thế bữa ăn [trên cơ sở rau họ đậu]; 
thanh thay thế bữa ăn [trên cơ sở hạt đậu]; sản phẩm thay thế pho mát; sản phẩm thay thế 
kem pho mát; sản phẩm thay thế bơ; sản phẩm thay thế kem chua; sản phẩm thay thế sữa 
chua và đồ uống trên cơ sở sản phẩm thay thế sữa chua. 

 
Nhóm 30: Đồ ăn sáng trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn sáng trên cơ sở hạt ngũ cốc; đồ ăn sáng trên 
cơ sở gạo; đồ ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn nhẹ trên cơ sở  hạt ngũ cốc; đồ ăn nhẹ trên 
cơ sở gạo; món khai vị trên cơ sở ngũ cốc; món khai vị trên cơ sở hạt ngũ cốc; món khai vị 
trên cơ sở gạo; bữa ăn và món chính đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; bữa ăn và món chính đã 
chế biến trên cơ sở hạt ngũ cốc; bữa ăn và món chính đã chế biến trên cơ sở gạo; đồ tráng 
miệng; bánh quy; kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; bánh kẹo đông lạnh và 
sản phẩm bánh kẹo; thanh thay thế bữa ăn [trên cơ sở ngũ cốc]; thanh thay thế bữa ăn [trên 
cơ sở hạt ngũ cốc]; thanh thay thế bữa ăn [trên cơ sở gạo]; sản phẩm bánh mỳ và bột nhão; 
bánh xăng đuých đã chế biến; bột và hỗn hợp dùng trong chế biến đồ uống trà không chứa 
cồn, nước ngọt và sinh tố; bánh mỳ, sản phẩm kiểu bánh mỳ và sản phẩm tẩm bột; bánh bao 
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làm từ bột mỳ; bột nhào; bánh mỳ nhồi và các sản phẩm bột nhồi; bánh quy giòn; bánh 
pizza; mỳ ống và mỳ sợi; xốt [gia vị]; đồ gia vị. 

 

 
(210) 4-2020-07110 (220) 05.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 7.11.10; A26.11.12 
(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt, cam, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

xây dựng Thăng Long  (VN) 
Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm làm từ vật liệu composite bao gồm: hệ thống ống dẫn nước; bồn 
tắm; la-va-bô; ống dẫn khí; ống dẫn rác thải; ống thải xỉ nhà máy nhiệt điện. 

 

Nhóm 20: Các loại bồn chứa làm từ vật liệu composite bao gồm: bồn chứa nước; bồn chứa 
xăng dầu; bồn chứa hoá chất. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán); phân phối các sản phẩm sau đây: các sản phẩm làm từ 
vật liệu composite bao gồm: hệ thống ống dẫn nước, ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết 
bị vệ sinh, bồn tắm, la-va-bô, ống dẫn khí, ống dẫn rác thải, ống thải xỉ nhà máy nhiệt điện, 
phao tiêu, phao định vị, phao báo hiệu dùng trên sông, trên biển, cánh quạt dùng cho máy 
phát điện gió; các loại bồn chứa làm từ vật liệu composite bao gồm: bồn chứa nước, bồn 
chứa xăng dầu, bồn chứa hoá chất, cửa phai làm bằng vật liệu compostie dùng cho cửa cống 
và tàu. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện; san lấp mặt bằng; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ 
thống sưởi và điều hoà không khí; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, hạ tầng cơ sở; tư vấn xây dựng cho dự án công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi. 

 

Nhóm 41: Đào tạo nghề; trung tâm dạy nghề đào tạo: lái xe, lái máy, thợ hàn, công nhân.  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục cụ thể là cung cấp, trình chiếu và trình diễn các 
chương trình trực tiếp và thu sẵn có nội dung nghe nhìn trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung cấp 
(thông qua một trang web) nội dung nghe nhìn trực tiếp hoặc đã thu trước, cụ thể là cung 
cấp hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc, các 
đoạn trích video, đoạn trích âm thanh, đoạn trích phim, ảnh chụp trong các lĩnh vực báo cáo 
sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung 
cấp (thông qua một trang web) trò chơi tương tác và trò chơi video; dịch vụ cung cấp các trò 
chơi trực tuyến tương tác; cung cấp thông tin trực tuyến các nội dung gồm hình ảnh chuyển 
động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc, qua mạng không dây, 
internet và mạng máy tính toàn cầu, khu vực và địa phương; cung cấp nguồn tương tác trực 
tuyến và các hướng dẫn chương trình có nội dung hình ảnh chuyển động, chương trình 
truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc phù hợp với sở thích của người xem; dịch vụ 
xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản trực tuyến văn bản, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh và tác 
phẩm nghe nhìn của người khác để phát trực tuyến hoặc tải xuống, có nội dung liên quan 
đến báo cáo sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm 
nhạc; sản xuất và phân phối các tác phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, 
chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh 
có thể tải về (podcast), để phát trực tuyến hoặc tải xuống trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện tại, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê các tác 
phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm 
nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về (podcast), trong các lĩnh vực 
tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê trò chơi điện 
tử; sản xuất và phân phối phần mềm trò chơi video và phần mềm trò chơi máy tính [có mục 
đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người]; cung cấp blog có bản chất là 
tạp chí trực tuyến qua internet chứa nội dung báo cáo sự kiện hiện tại, tin tức, giải trí, thể 
thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc. 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục cụ thể là cung cấp, trình chiếu và trình diễn các 

chương trình trực tiếp và thu sẵn có nội dung nghe nhìn trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung cấp 
(thông qua một trang web) nội dung nghe nhìn trực tiếp hoặc đã thu trước, cụ thể là cung 
cấp hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc, các 
đoạn trích video, đoạn trích âm thanh, đoạn trích phim, ảnh chụp trong các lĩnh vực báo cáo 
sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung 
cấp (thông qua một trang web) trò chơi tương tác và trò chơi video; dịch vụ cung cấp các trò 
chơi trực tuyến tương tác; cung cấp thông tin trực tuyến các nội dung gồm hình ảnh chuyển 
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động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc, qua mạng không dây, 
internet và mạng máy tính toàn cầu, khu vực và địa phương; cung cấp nguồn tương tác trực 
tuyến và các hướng dẫn chương trình có nội dung hình ảnh chuyển động, chương trình 
truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc phù hợp với sở thích của người xem; dịch vụ 
xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản trực tuyến văn bản, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh và tác 
phẩm nghe nhìn của người khác để phát trực tuyến hoặc tải xuống, có nội dung liên quan 
đến báo cáo sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm 
nhạc; sản xuất và phân phối các tác phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, 
chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh 
có thể tải về (podcast), để phát trực tuyến hoặc tải xuống trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện tại, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê các tác 
phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm 
nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về (podcast), trong các lĩnh vực 
tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê trò chơi điện 
tử; sản xuất và phân phối phần mềm trò chơi video và phần mềm trò chơi máy tính [có mục 
đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người]; cung cấp blog có bản chất là 
tạp chí trực tuyến qua internet chứa nội dung báo cáo sự kiện hiện tại, tin tức, giải trí, thể 
thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc. 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục cụ thể là cung cấp, trình chiếu và trình diễn các 

chương trình trực tiếp và thu sẵn có nội dung nghe nhìn trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung cấp 
(thông qua một trang web) nội dung nghe nhìn trực tiếp hoặc đã thu trước, cụ thể là cung 
cấp hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc, các 
đoạn trích video, đoạn trích âm thanh, đoạn trích phim, ảnh chụp trong các lĩnh vực báo cáo 
sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung 
cấp (thông qua một trang web) trò chơi tương tác và trò chơi video; dịch vụ cung cấp các trò 
chơi trực tuyến tương tác; cung cấp thông tin trực tuyến các nội dung gồm hình ảnh chuyển 
động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc, qua mạng không dây, 
internet và mạng máy tính toàn cầu, khu vực và địa phương; cung cấp nguồn tương tác trực 
tuyến và các hướng dẫn chương trình có nội dung hình ảnh chuyển động, chương trình 
truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc phù hợp với sở thích của người xem; dịch vụ 
xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản trực tuyến văn bản, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh và tác 
phẩm nghe nhìn của người khác để phát trực tuyến hoặc tải xuống, có nội dung liên quan 
đến báo cáo sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm 
nhạc; sản xuất và phân phối các tác phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, 
chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh 
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có thể tải về (podcast), để phát trực tuyến hoặc tải xuống trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện tại, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê các tác 
phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm 
nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về (podcast), trong các lĩnh vực 
tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê trò chơi điện 
tử; sản xuất và phân phối phần mềm trò chơi video và phần mềm trò chơi máy tính [có mục 
đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người]; cung cấp blog có bản chất là 
tạp chí trực tuyến qua internet chứa nội dung báo cáo sự kiện hiện tại, tin tức, giải trí, thể 
thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc. 

 

 
(210) 4-2020-08284 (220) 12.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/616,825 13.09.2019 US 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đen, vàng, cam, đỏ, tím, xanh da trời, 

xanh lá cây. 
(731) PEACOCK TV LLC   (US) 

1201 North Market Street, Suite 1000, 
Wilmington, Delaware 19801, United 
States of America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục cụ thể là cung cấp, trình chiếu và trình diễn các 
chương trình trực tiếp và thu sẵn có nội dung nghe nhìn trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung cấp 
(thông qua một trang web) nội dung nghe nhìn trực tiếp hoặc đã thu trước, cụ thể là cung 
cấp hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc, các 
đoạn trích video, đoạn trích âm thanh, đoạn trích phim, ảnh chụp trong các lĩnh vực báo cáo 
sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung 
cấp (thông qua một trang web) trò chơi tương tác và trò chơi video; dịch vụ cung cấp các trò 
chơi trực tuyến tương tác; cung cấp thông tin trực tuyến các nội dung gồm hình ảnh chuyển 
động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc, qua mạng không dây, 
internet và mạng máy tính toàn cầu, khu vực và địa phương; cung cấp nguồn tương tác trực 
tuyến và các hướng dẫn chương trình có nội dung hình ảnh chuyển động, chương trình 
truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc phù hợp với sở thích của người xem; dịch vụ 
xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản trực tuyến văn bản, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh và tác 
phẩm nghe nhìn của người khác để phát trực tuyến hoặc tải xuống, có nội dung liên quan 
đên báo cáo sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm 
nhạc; sản xuất và phân phối các tác phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, 
chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh 
có thể tải vê (podcast), để phát trực tuyên hoặc tải xuống trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện tại, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê các tác 
phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm 
nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về (podcast), trong các lĩnh vực 
tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê trò chơi điện 
tử; sản xuất và phân phối phần mềm trò chơi video và phần mềm trò chơi máy tính [có mục 
đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người]; cung cấp blog có bản chất là 
tạp chí trực tuyến qua internet chứa nội dung báo cáo sự kiện hiện tại, tin tức, giải trí, thể 
thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc.  
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(210) 4-2020-08286 (220) 12.03.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88/616,921 13.09.2019 US 

(531) 26.1.6; 26.1.1; A25.7.7; A26.4.18 

(591) Đen, trắng, vàng, cam, đỏ, tím, xanh da 

trời, xanh lá cây. 

(731) PEACOCK TV LLC    (US) 

1201 North Market Street, Suite 1000, 

Wilmington, Delaware 19801, United 

States of America 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục cụ thể là cung cấp, trình chiếu và trình diễn các 

chương trình trực tiếp và thu sẵn có nội dung nghe nhìn trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 

hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung cấp 

(thông qua một trang web) nội dung nghe nhìn trực tiếp hoặc đã thu trước, cụ thể là cung 

cấp hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc, các 

đoạn trích video, đoạn trích âm thanh, đoạn trích phim, ảnh chụp trong các lĩnh vực báo cáo 

sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung 

cấp (thông qua một trang web) trò chơi tương tác và trò chơi video; dịch vụ cung cấp các trò 

chơi trực tuyến tương tác; cung cấp thông tin trực tuyến các nội dung gồm hình ảnh chuyển 

động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc, qua mạng không dây, 

internet và mạng máy tính toàn cầu, khu vực và địa phương; cung cấp nguồn tương tác trực 

tuyến và các hướng dẫn chương trình có nội dung hình ảnh chuyển động, chương trình 

truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc phù hợp với sở thích của người xem; dịch vụ 

xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản trực tuyến văn bản, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh và tác 

phẩm nghe nhìn của người khác để phát trực tuyến hoặc tải xuống, có nội dung liên quan 

đến báo cáo sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm 

nhạc; sản xuất và phân phối các tác phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, 

chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh 

có thể tải về (podcast), để phát trực tuyến hoặc tải xuống trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 

hiện tại, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; chọ thuê các 

tác phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video 

âm nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về (podcast), trong các lĩnh 

vực tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê trò chơi 

điện tử; sản xuất và phân phối phần mềm trò chơi video và phần mềm trò chơi máy tính [có 

mục đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người]; cung cấp blog có bản 

chất là tạp chí trực tuyến qua internet chứa nội dung báo cáo sự kiện hiện tại, tin tức, giải 

trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc.  
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(210) 4-2020-08292 (220) 12.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/616,231 13.09.2019 US 

(531) A25.7.7; A25.7.6; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đen, vàng, cam, đỏ, tím, xanh da trời, 

xanh lá cây. 
(731) PEACOCK TV LLC   (US) 

1201 North Market Street, Suite 1000, 
Wilmington, Delaware 19801, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục cụ thể là cung cấp, trình chiếu và trình diễn các 

chương trình trực tiếp và thu sẵn có nội dung nghe nhìn trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung cấp 
(thông qua một trang web) nội dung nghe nhìn trực tiếp hoặc đã thu trước, cụ thể là cung 
cấp hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc, các 
đoạn trích video, đoạn trích âm thanh, đoạn trích phim, ảnh chụp trong các lĩnh vực báo cáo 
sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung 
cấp (thông qua một trang web) trò chơi tương tác và trò chơi video; dịch vụ cung cấp các trò 
chơi trực tuyến tương tác; cung cấp thông tin trực tuyến các nội dung gồm hình ảnh chuyển 
động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc, qua mạng không dây, 
internet và mạng máy tính toàn cầu, khu vực và địa phương; cung cấp nguồn tương tác trực 
tuyến và các hướng dẫn chương trình có nội dung hình ảnh chuyển động, chương trình 
truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc phù hợp với sở thích của người xem; dịch vụ 
xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản trực tuyến văn bản, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh và tác 
phẩm nghe nhìn của người khác để phát trực tuyến hoặc tải xuống, có nội dung liên quan 
đến báo cáo sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm 
nhạc; sản xuất và phân phối các tác phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, 
chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh 
có thể tải về (podcast), để phát trực tuyến hoặc tải xuống trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện tại, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê các tác 
phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm 
nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về (podcast), trong các lĩnh vực 
tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê trò chơi điện 
tử; sản xuất và phân phối phần mềm trò chơi video và phần mềm trò chơi máy tính [có mục 
đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người]; cung cấp blog có bản chất là 
tạp chí trực tuyến qua internet chứa nội dung báo cáo sự kiện hiện tại, tin tức, giải trí, thể 
thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc.  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục cụ thể là cung cấp, trình chiếu và trình diễn các 
chương trình trực tiếp và thu sẵn có nội dung nghe nhìn trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung cấp 
(thông qua một trang web) nội dung nghe nhìn trực tiếp hoặc đã thu trước, cụ thể là cung 
cấp hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc, các 
đoạn trích video, đoạn trích âm thanh, đoạn trích phim, ảnh chụp trong các lĩnh vực báo cáo 
sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc, cung 
cấp (thông qua một trang web) trò chơi tương tác và trò chơi video; dịch vụ cung cấp các trò 
chơi trực tuyến tương tác; cung cấp thông tin trực tuyến các nội dung gồm hình ảnh chuyển 
động, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc, qua mạng không dây, 
internet và mạng máy tính toàn cầu, khu vực và địa phương; cung cấp nguồn tương tác trực 
tuyến và các hướng dẫn chương trình có nội dung hình ảnh chuyển động, chương trình 
truyền hình, video, video âm nhạc và âm nhạc phù hợp với sở thích của người xem; dịch vụ 
xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản trực tuyến văn bản, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh và tác 
phẩm nghe nhìn của người khác để phát trực tuyến hoặc tải xuống, có nội dung liên quan 
đến báo cáo sự kiện hiện hành, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm 
nhạc; sản xuất và phân phối các tác phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, 
chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh 
có thể tải về (podcast), để phát trực tuyến hoặc tải xuống trong các lĩnh vực báo cáo sự kiện 
hiện tại, tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê các tác 
phẩm nghe nhìn, cụ thể là hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình, video, video âm 
nhạc, âm nhạc và tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về (podcast), trong các lĩnh vực 
tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cho thuê trò chơi điện 
tử; sản xuất và phân phối phần mềm trò chơi viđeo và phần mềm trò chơi máy tính [có mục 
đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người]; cung cấp blog có bản chất là 
tạp chí trực tuyến qua internet chứa nội dung báo cáo sự kiện hiện tại, tin tức, giải trí, thể 
thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc.  

 

 
(210) 4-2020-08706 (220) 16.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
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(531) 26.3.2 
(591) Tím, xanh da trời, xanh lá cây, vàng. 
(731) LIGENTIA GROUP SERVICES 

LIMITED  (GB) 
Ligentia House, 6 Butler way, 
Stanningley, Leeds LS28 6EA, United 
Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính, phần mềm máy 

tính và sổ tay hướng dẫn kèm theo được bán theo bộ; phần mềm máy tính sử dụng trong 
việc quản lý hậu cần, xử lý lô hàng, chuẩn bị tài liệu và theo dõi hàng hóa quá cảnh; ứng 
dụng phần mềm; đĩa cd được ghi trước; đĩa DVDs được ghi trước; đĩa quang (cd- ROMs); 
đĩa DVDs; đĩa quang kỹ thuật số, đĩa compắc quang kỹ thuật số; vật lưu trữ dữ liệu; xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến có thể tải xuống được; dụng cụ hướng dẫn và giảng dạy trong 
nhóm này; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nói trên. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ chăm sóc khách hàng vì mục đích thương 
mại hoặc marketing; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh bao gồm quản 
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lý hậu cần, hậu cần ngược, dịch vụ chuỗi cung ứng, khả năng hiển thị và đồng bộ hóa chuỗi 
cung ứng, dự báo cung và cầu, kiểm kê hàng tồn kho, quy trình phân phối sản phẩm cho 
người khác; quản lý kinh doanh liên quan đến hậu cần và vận chuyển hàng hóa; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh bao gồm phân phối sản phẩm, dịch vụ quản lý 
vận hành, hậu cần, hậu cần ngược, kiểm kê hàng tồn kho, dịch vụ tư vấn các hệ thống chuỗi 
cung ứng và hệ thống sản xuất và giải pháp phân phối; quản lý kinh doanh liên quan đến 
quản lý hàng tồn kho; dịch vụ cố vấn kinh doanh; dịch vụ ghi chép, biên tập và quản lý 
hàng tồn kho; dịch vụ quản lý thông tin kinh doanh; dịch vụ quản lý thông tin kinh doanh, 
bao gồm xử lý lô hàng, chuẩn bị tài liệu và hóa đơn vận chuyển, theo dõi tài liệu điện tử và 
theo dõi tài liệu điện tử qua mạng máy tính, mạng intranet và mạng internet; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản trị kinh doanh liên quan đến dịch vụ thông 
quan; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan đến các thủ tục và quy định hải quan; 
dịch vụ thực hiện đơn hàng; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh liên quan đến sản xuất, 
vận chuyển và giao nhận hàng hóa; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu và cung cấp dịch vụ 
thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm 
cho người khác; dịch vụ chuẩn bị chứng từ và hóa đơn vận chuyển, theo dõi và truy vấn 
chứng từ điện tử; dịch vụ kinh doanh, bao gồm xử lý quản lý thông tin vận chuyển hàng 
hóa, chuẩn bị chứng từ và hóa đơn vận chuyển, theo dõi và truy vấn chứng từ điện tử; kiểm 
toán hiệu quả và quy trình bao gồm xem xét và đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp và 
tổ chức; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn cho tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ chuỗi cung ứng hậu cần vận tải, hậu cần, và hậu cần ngược; các dịch vụ 
chuỗi cung ứng, hậu cần, và hậu cần ngược bao gồm nhận hàng, lưu kho, vận chuyển, giao 
hàng và theo dõi hàng hóa trên máy vi tính; dịch vụ kho bãi; dịch vụ kho bãi bao gồm lưu 
kho, phân phối, nhận hàng, đóng gói, sắp xếp/bố trí lắp đặt, lắp ráp (máy) từng cụm, xử lý 
hàng trả lại và ghi nhãn hàng hóa; cho thuê kho chứa hàng; đặt chỗ cho việc vận tải và sắp 
xếp/bố trí vận tải; vận chuyển và sắp xếp/bố trí vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường 
sắt, tàu thủy, đường hàng không; cho thuê bao trọn gói và cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) 
vận tải và thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; dịch vụ môi giới liên quan đến 
phân phối hàng hóa bao gồm môi giới tàu thủy, môi giới vận chuyển hàng hóa, môi giới vận 
tải; lưu kho hàng hóa trong thùng chứa (công-te-nơ); phân phối và giao nhận hàng hóa; dịch 
vụ lưu kho hàng hóa để vận chuyển; dịch vụ theo dõi dành cho xe cộ; dịch vụ quản lý mạng 
lưới vận tải; theo dõi các tài liệu ở dạng vật lý, bưu kiện và hàng hóa chuyên chở; theo dõi 
và truy vấn trên máy vi tính các bưu kiện đang vận chuyển; theo dõi các tài liệu ở dạng vật 
lý, bưu kiện và hàng hóa chuyên chở qua mạng máy tính, mạng intranet và mạng internet; 
giám sát và theo dõi việc vận chuyển các bưu kiện; cung cấp dịch vụ theo dõi điện tử thông 
tin vận chuyển hàng hóa cho người khác; dịch vụ theo dõi, định vị và giám sát xe cộ, tàu 
biên và phương tiện hàng không; sắp xếp để nhận hàng, giao hàng, lưu kho và vận chuyển 
tài liệu, bưu kiện, hàng hóa chuyên chở và bưu phẩm thông qua các hãng vận tải mặt đất và 
hàng không; theo đõi và truy vấn hàng hóa và tài liệu ở dạng vật lý; dịch vụ giao nhận hàng 
hóa; cung cấp dịch vụ sắp xếp không gian lưu kho và các tiện nghi sử dụng cho việc lưu 
kho; dịch vụ lưu trữ bảo mật; dịch vụ xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ quản lý thông 
tin liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn cho tất 
cả các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính; lập trình máy tính; cập 
nhập phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; kiểm 
toán quản lý chất lượng; kiểm tra quản lý chất lượng hàng hóa và dịch vụ; cung cấp quyền 
sử dụng tạm thời của phần mềm không thể tải xuống được; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]; dịch vụ lưu trữ cổng thông tin điện tử; dịch vụ lưu trữ nền tảng trên internet; 
dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn cho tất cả các dịch vụ nói trên. 
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(210) 4-2020-08708 (220) 16.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 018125061 16.09.2019 EM 

  
(731) LIGENTIA GROUP SERVICES 

LIMITED  (GB) 
Ligentia House, 6 Butler way, 
Stanningley, Leeds LS28 6EA, United 
Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính, phần mềm máy 

tính và sổ tay hướng dẫn kèm theo được bán theo bộ; phần mềm máy tính sử dụng trong 
việc quản lý hậu cần, xử lý lô hàng, chuẩn bị tài liệu và theo dõi hàng hóa quá cảnh; ứng 
dụng phần mềm; đĩa cd được ghi trước; đĩa DVDs được ghi trước; đĩa quang (cd- ROMs); 
đĩa DVDs; đĩa quang kỹ thuật số, đĩa compắc quang kỹ thuật số; vật lưu trữ dữ liệu; xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến có thể tải xuống được; dụng cụ hướng dẫn và giảng dạy trong 
nhóm này; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nói trên. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ chăm sóc khách hàng vì mục đích thương 
mại hoặc marketing; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh bao gồm quản 
lý hậu cần, hậu cần ngược, dịch vụ chuỗi cung ứng, khả năng hiển thị và đồng bộ hóa chuỗi 
cung ứng, dự báo cung và cầu, kiểm kê hàng tồn kho, quy trình phân phối sản phẩm cho 
người khác; quản lý kinh doanh liên quan đến hậu cần và vận chuyển hàng hóa; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh bao gồm phân phối sản phẩm, dịch vụ quản lý 
vận hành, hậu cần, hậu cần ngược, kiểm kê hàng tồn kho, dịch vụ tư vấn các hệ thống chuỗi 
cung ứng và hệ thống sản xuất và giải pháp phân phối; quản lý kinh doanh liên quan đến 
quản lý hàng tồn kho, dịch vụ cố vấn kinh doanh; dịch vụ ghi chép, biên tập và quản lý 
hàng tồn kho; dịch vụ quản lý thông tin kinh doanh; dịch vụ quản lý thông tin kinh doanh, 
bao gồm xử lý lô hàng, chuẩn bị tài liệu và hóa đơn vận chuyển, theo dõi tài liệu điện tử và 
theo dõi tài liệu điện tử qua mạng máy tính, mạng intranet và mạng internet; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản trị kinh doanh liên quan đến dịch vụ thông 
quan; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan đến các thủ tục và quy định hải quan; 
dịch vụ thực hiện đơn hàng; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh liên quan đến sản xuất, 
vận chuyển và giao nhận hàng hóa; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu và cung cấp dịch vụ 
thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm 
cho người khác; dịch vụ chuẩn bị chứng từ và hóa đơn vận chuyển, theo dõi và truy vấn 
chứng từ điện tử; dịch vụ kinh doanh, bao gồm xử lý quản lý thông tin vận chuyển hàng 
hóa, chuẩn bị chứng từ và hóa đơn vận chuyển, theo dõi và truy vấn chứng từ điện tử; kiểm 
toán hiệu quả và quy trình bao gồm xem xét và đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp và 
tổ chức; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn cho tất cả các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuỗi cung ứng hậu cần vận tải, hậu cần, và hậu cần ngược; các dịch vụ 
chuỗi cung ứng, hậu cần, và hậu cần ngược bao gồm nhận hàng, lưu kho, vận chuyển, giao 
hàng và theo dõi hàng hóa trên máy vi tính; dịch vụ kho bãi; dịch vụ kho bãi bao gồm lưu 
kho, phân phối, nhận hàng, đóng gói, sắp xếp/bố trí lắp đặt, lắp ráp (máy) từng cụm, xử lý 
hàng trả lại và ghi nhãn hàng hóa; cho thuê kho chứa hàng; đặt chỗ cho việc vận tải và sắp 
xếp/bố trí vận tải; vận chuyển và sắp xếp/bố trí vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường 
sắt, tàu thủy, đường hàng không; cho thuê bao trọn gói và cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) 
vận tải và thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; dịch vụ môi giới liên quan đến 
phân phối hàng hóa bao gồm môi giới tàu thủy, môi giới vận chuyển hàng hóa, môi giới vận 
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tải; lưu kho hàng hóa trong thùng chứa (công-te-nơ); phân phối và giao nhận hàng hóa; dịch 
vụ lưu kho hàng hóa để vận chuyển; dịch vụ theo dõi dành cho xe cộ; dịch vụ quản lý mạng 
lưới vận tải; theo dõi các tài liệu ở dạng vật lý, bưu kiện và hàng hóa chuyên chở; theo dõi 
và truy vấn trên máy vi tính các bưu kiện đang vận chuyển; theo dõi các tài liệu ở dạng vật 
lý, bưu kiện và hàng hóa chuyên chở qua mạng máy tính, mạng intranet và mạng internet; 
giám sát và theo dõi việc vận chuyển các bưu kiện; cung cấp dịch vụ theo dõi điện tử thông 
tin vận chuyển hàng hóa cho người khác; dịch vụ theo dõi, định vị và giám sát xe cộ, tàu 
biển và phương tiện hàng không; sắp xếp để nhận hàng, giao hàng, lưu kho và vận chuyển 
tài liệu, bưu kiện, hàng hóa chuyên chở và bưu phẩm thông qua các hãng vận tải mặt đất và 
hàng không; theo đõi và truy vấn hàng hóa và tài liệu ở dạng vật lý; dịch vụ giao nhận hàng 
hóa; cung cấp dịch vụ sắp xếp không gian lưu kho và các tiện nghi sử dụng cho việc lưu 
kho; dịch vụ lưu trữ bảo mật; dịch vụ xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ quản lý thông 
tin liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn cho tất 
cả các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính; lập trình máy tính; cập 
nhập phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; kiểm 
toán quản lý chất lượng; kiểm tra quản lý chất lượng hàng hóa và dịch vụ; cung cấp quyền 
sử dụng tạm thời của phần mềm không thể tải xuống được; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]; dịch vụ lưu trữ cổng thông tin điện tử; dịch vụ lưu trữ nền tảng trên internet; 
dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn cho tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2020-09173 (220) 18.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần L.Q JOTON  

(VN) 
188C Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế; xà 
phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm khử trùng tiệt trùng.  

 

Nhóm 35: Mua bán chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế, xà phòng diệt 
khuẩn, nước rửa tay diệt khuẩn, chế phẩm khử trùng tiệt trùng. 

 

 
(210) 4-2020-09812 (220) 28.12.2016 

(641) 4-2016-41707 (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 3.2.1; 25.1.25 
(591) Vàng, nâu, đen. 
(731) FOSHAN WEIJIASI TRADING 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Floor 1, JinSeLingYu Square, FoPingSan 
1 Road, NanHai Area, FoShan City, 
Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Cao dán; miếng đệm nốt viêm tấy, vết sưng; cao dán mù tạt; cao đắp mù tạt; 
dược phẩm; băng keo cá nhân dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-09875 (220) 23.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) 1. Phạm Kiều Ly  (VN) 

198 Đê La Thành, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Tập thể CTSX-XNKTĐHN tổ 15, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2020-10889 (220) 27.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Delta  (VN) 
Số 84 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Đồ ăn chay: nem chay, ruốc nấm từ rau, củ, quả; hạt đã chế biến để ăn liền 
(không phải ngũ cốc); hoa quả sấy khô; sữa; sữa trên cơ sở các loại hạt.  

 

Nhóm 30: Bánh, kẹo; thạch hoa quả (bánh kẹo); đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước uống không cồn, nước uống có ga; nước giải khát; nước khoáng; nước tinh 
khiết; nước ép hoa quả.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: thực phẩm đã qua chế biến, sữa, nước uống 
không cồn, bánh kẹo, trà, cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-10937 (220) 30.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng nhận 
và giám định quốc tế EFC  (VN)
Tầng 10 - Tòa nhà Pax Sky, số 51 
Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cấp giấy chứng nhận dựa trên tiêu chuẩn quốc tế của hệ thống quản lý 
theo tiêu chuẩn quốc tế iso; tư vấn cho doanh nghiệp về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 
iso; chứng nhận sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-10997 (220) 30.03.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, 

đen. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH phát triển xuất 
nhập khẩu Thành Phát  (VN) 
56/8 Tân Thới Nhất 08, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, nước rửa tay diệt khuẩn, chế phẩm để 

tắm dùng cho mục đích y tế, chất tẩy dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-11146 (220) 03.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24; 4.2.8; 4.5.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ điện Kim Mỹ    (VN) 
119 Trần Trọng Cung, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vỏ/tấm phủ đệm/nệm để 

ngồi hoặc tựa; đồ bằng vải dùng cho giường; các sản phẩm thêu tay như: khăn bàn thêu trên 
chất liệu vải.  

 

 
(210) 4-2020-11419 (220) 07.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.2; 25.1.6; A1.1.10; A1.1.5; 

5.7.27; 5.7.1; A26.3.5; A26.3.7 
(591) Đen, vàng, trắng, nâu, đỏ, vàng đồng. 
(731) Đinh Phong Lưu  (VN) 

Số nhà 264, thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm nhân sâm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm hồng sâm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; cao hồng sâm dùng cho mục đích y tế; sâm lát tẩm mật 
ong (dùng cho mục đích y tế); nhân sâm dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Hồng sâm cô đặc dùng trong thực phẩm; bột hồng sâm dùng làm thực phẩm; 
nhân sâm đã chế biến để sử dụng như rau củ bình thường; rau củ quả sấy khô. 

 
Nhóm 30: Trà hồng sâm; cà phê hồng sâm; kẹo sâm (không dùng cho mục đích y tế); bột 
sâm dùng cho thực phẩm; kẹo; cà phê. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn trên cơ sở hồng sâm giúp bổ sung dưỡng chất; nước ép hồng 
sâm không có cồn; nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu ngâm sâm (không dùng cho mục đích y tế); rượu ngâm hồng sâm (không 
dùng cho mục đích y tế); rượu. 

 

 
(210) 4-2020-11500 (220) 08.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; A24.15.7 
(731) CHO DAE YOUNG  (KR) 

(Myeongwol-ri Browntree Town) 7dong, 
110 Myeongjae-ro, Hallim-eup, Jeju-si, 
Jeju-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn túi xách; dịch vụ bán lẻ túi xách; dịch vụ bán buôn túi xách 

bằng da hoặc giả da; dịch vụ bán lẻ túi xách bằng da hoặc giả da; quảng cáo; dịch vụ 
marketing; dịch vụ bán buôn ví bỏ túi; dịch vụ bán lẻ ví bỏ túi; dịch vụ bán buôn túi khoác 
vai; dịch vụ bán lẻ túi khoác vai; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn túi cho 
thể thao; dịch vụ bán lẻ túi cho thể thao; dịch vụ bán buôn túi du lịch; dịch vụ bán lẻ túi du 
lịch; dịch vụ mua sắm trực tuyến các sản phẩm túi, ví bỏ túi, túi du lịch; dịch vụ môi giới 
kinh doanh liên quan đến đặt hàng từ xa; dịch vụ bán buôn túi xách tay; dịch vụ bán lẻ túi 
xách tay; quảng cáo thông qua báo chí. 

 

 
(210) 4-2020-11671 (220) 10.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) RIVIAN IP HOLDINGS, LLC  (US) 

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 
Michigan 48170, United States  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 09: Giao diện cho máy tính; chương trình máy tính để thiết kế giao diện cho người 
dùng; thiết bị ắc quy điện được kết nối không dây với phần mềm và phần sụn có thể cập 
nhật được từ xa, được nhúng, để lưu trữ và xả điện đã được lưu trữ, để sử dụng trong nhà ở 
và các tòa nhà; thiết bị ắc quy điện được kết nối không dây với phần mềm và phần sụn có 
thể cập nhật được từ xa, được nhúng, để lưu trữ và xả điện đã được lưu trữ, được cung cấp 
bởi hoặc cho lưới điện hoặc nguồn phát điện khác để ổn định và đáp ứng nhu cầu và mục 
đích sử dụng điện; phần mềm máy tính để theo dõi, tối ưu hóa và điều chỉnh việc lưu trữ và 
xả năng lượng đã được lưu trữ đến và từ thiết bị ắc quy điện được kết nối không dây được 
miêu tả ở trên; ắc quy để cung cấp năng lượng điện cho động cơ cho xe chạy bằng điện; bộ 
nối điện treo tường để sạc cho xe cộ chạy bằng điện; bộ nối điện di động có thể kết nối 
bằng phích cắm để sạc cho xe cộ chạy bằng điện; phần mềm có thể tải xuống được mang 
bản chất của một ứng dụng di động, để theo dõi việc nạp điện và trạng thái của xe cộ và 
việc điều khiển xe cộ từ xa; phần mềm có thể tải xuống được mang bản chất của phần mềm 
hệ điều hành xe; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị định vị và 
tìm kiếm xe cộ được lập trình để sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (gps) và viễn thông di 
động; rađiô dùng cho xe cộ; thiết bị báo động chống trộm; thiết bị nạp ắc quy để sử dụng 
với ắc quy cho xe cộ; thiết bị điều khiển hành trình cho xe có động cơ; thiết bị an toàn cho 
xe cộ, cụ thể là, thiết bị điện tử giám sát rung, va chạm, chuyển động, góc, nhiệt độ và điện 
áp; thiết bị an toàn cho xe cộ, cụ thể là hệ thống giám sát xe cộ trên xe bao gồm camera và 
màn hình để hiển thị và loại bỏ các điểm mù ở hai bên thân xe cộ; bộ thu phát không dây 
với công nghệ thu thập và hiển thị về trạng thái và theo dõi tất cả các loại xe cộ trong môi 
trường tại chỗ; ắc quy điện cho xe cộ; thiết bị an toàn cho xe cộ, cụ thể là thiết bị điện tử 
theo dõi áp suất lốp; thiết bị an toàn cho xe cộ, cụ thể là cảm biến và camera lùi; thiết bị cân 
bằng lốp cho xe cộ mặt đất; hệ thống truy nhập không cần chìa khóa và hệ thống công tắc 
đánh lửa không cần chìa khóa cho xe ô tô bao gồm bộ vi xử lý, bộ thu tín hiệu điện tử và hệ 
thống khóa điều khiển từ xa với bộ phát đáp tín hiệu điện tử; đồng hồ tốc độ cho xe cộ; máy 
dò tìm vật thể bằng ra-đa sử dụng trên xe cộ; cảm biến gps gắn trên xe cộ để xác định tốc 
độ chuyển động cho xe cộ; bộ sạc pin điện thoại di động để sử dụng trong xe cộ; bộ phận 
của động cơ xe cộ, cụ thể là máy điều nhiệt; thiết bị âm thanh cho xe cộ, cụ thể là máy nghe 
nhạc âm thanh nổi, loa, bộ khuếch đại âm thanh, bộ cân bằng/hiệu chỉnh, thiết bị bộ phân 
tần âm thanh ra loa (crossovers) và vỏ loa; cổng sạc usb để sử dụng trong xe cộ; khóa điện 
cho xe cộ; camera quan sát phía sau cho xe cộ; thiết bị kiểm soát khí hậu cho xe cộ; bộ điều 
khiển không dây để giám sát và điều khiển từ xa chức năng và trạng thái của các thiết bị 
hoặc hệ thống điện, chạy điện và cơ khí khác, cụ thể là các hệ thống ắc quy, an ninh, chiếu 
sáng, theo dõi và bảo mật; thiết bị khởi động điều khiển từ xa cho xe cộ; hệ thống định vị, 
theo dõi và an ninh cho xe cộ bao gồm ăng-ten và máy truyền phát rađio được đặt trong xe; 
bộ điều chỉnh điện áp trong xe cộ; thiết bị âm thanh cho xe cộ, cụ thể là loa cho hệ thống 
âm thanh ô tô; dụng cụ dẫn đường/điều hướng cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; bộ nối 
điện cho xe cộ chạy bằng động cơ với rơ moóc; ắc quy cho xe cộ; thiết bị điện, cụ thể là 
trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; bộ phận phân tích động cơ xe, được vi tính hóa; dây kéo 
dài để sử dụng với xe cộ; bộ điều hợp nguồn điện để sử dụng cho xe; dây điện để sử dụng 
với xe cộ; bộ tích điện, chạy điện, cho xe cộ; máy điều nhiệt cho xe cộ; thiết bị báo hiệu tự 
động sự tụt áp trong lốp xe cộ; thiết bị đo khoảng cách đã đi dùng cho xe cộ; thiết bị điều 
khiển từ xa để vận hành thiết bị báo động cho xe cộ. 

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông đường bộ và các bộ phận và phụ kiện dành cho phương 
tiện giao thông đường bộ, cụ thể là các bộ phận kết cấu và các bộ phận cơ cấu truyền động 
mang bản chất của động cơ điện, hộp số và trục; thân xe có động cơ; lưới trùm hành lý cho 
xe cộ; tấm phủ cho xe cộ; xích chống trơn trượt cho xe cộ; miếng vá để sửa chữa lốp xe; 
máy bơm để bơm lốp xe; đồ trang trí nội thất ô tô; bảng điều khiển bên trong xe ô tô; nội 
thất da cho xe cộ, làm theo đơn đặt hàng; khung biển số xe cộ; vật dụng giữ, đỡ biển số xe; 
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bộ ghế nệm cho xe cộ; xe cộ mặt đất chạy bằng điện; bộ phận xe cộ chạy bằng điện, cụ thể 
là động cơ; bộ phận xe cộ chạy bằng điện, cụ thể là gương chiếu hậu, cần gạt nước ở kính 
chắn gió xe cộ và cửa sau; xe hiệu suất cao, chạy hoàn toàn bằng điện; ghế ngồi của xe cộ; 
ổ trục/moay-ơ của bánh xe cho xe cộ; bánh xe cộ; tấm bọc phủ cho bộ ghế nệm của xe cộ; 
bánh lái/tay lái cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông đường bộ; giá để chở hành 
lý gắn trên nóc, giảm xóc, lò xo, thanh ổn định, và hệ thống treo, tất cả cho xe cộ; tấm trang 
trí cho thân xe cộ; bộ kẹp phanh cho phương tiện giao thông đường bộ; vỏ bọc/tấm phủ cho 
ghế xe cộ; giá đỡ động cơ cho xe cộ; vỏ bọc xe cộ bằng nhựa vinyl, được thiết kế sẵn, đặc 
biệt dùng cho xe cộ; bộ phận xe cộ, cụ thể là ống cho hệ thống lái bằng điện; phù hiệu cho 
xe cộ; đệm cho ghế ngồi xe cộ; cụm ổ trục bánh xe xe cộ; giá chở ván trượt tuyết cho xe cộ; 
gương cho xe cộ, cụ thể là gương chiếu hậu; bánh răng đảo chiều cho phương tiện giao 
thông đường bộ; móc được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong xe cộ để giữ/đỡ các phụ kiện 
xe; kính chắn gió xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; lốp cho xe cộ; săm cho xe cộ; 
bơm lốp xe; bộ phận bằng nhựa cho xe cộ, cụ thể là, đồ trang trí và bảo vệ ngoại thất ô tô và 
nội thất ô tô bằng nhựa ép đùn; phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là ô tô chạy điện, 
xe tải và xe thể thao đa dụng (suv); vỏ bọc/tấm phủ nửa xe cho xe cộ; máy nén khí cho hệ 
thống phanh cho xe cộ mặt đất; xi lanh khí cho hệ thống phanh cho xe cộ mặt đất; mui xe 
cộ; khung gầm cho xe có động cơ; vật dụng bảo vệ ghế ngồi xe cộ; bộ phận sửa chữa kết 
cấu cho xe tải và xe có động cơ khác; cơ cấu truyền động cho xe cộ bao gồm khớp ly hợp, 
cơ cấu truyền động, trục truyền động và bộ vi sai; vỏ hộp số trên cho xe cộ mặt đất; tấm gá 
lắp truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ; vỏ hộp số cho phương tiện giao 
thông đường bộ; thanh kéo cho xe cộ; tấm chắn bùn cho xe cộ; bậc lên xuống để gắn vào 
phương tiện giao thông đường bộ; thanh kéo xe cộ; vành bánh xe cộ và các bộ phận kết cấu 
dành cho vành bánh xe cộ; xe chinh phục mọi địa hình (atv); cảm biến cho phương tiện giao 
thông đường bộ, cụ thể là cảm biến mô-men lái bằng điện, được bán như một linh kiện của 
hệ thống lái bằng điện; vành bánh xe cộ; hộp số cho phương tiện giao thông đường bộ; 
phanh cho xe cộ; thân xe cộ; cơ cấu truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ 
phận xe cộ, cụ thể là tấm che phủ cho kính chắn gió; bộ phận xe cộ, cụ thể là tấm che nắng; 
bộ phận xe cộ, cụ thể là cần bánh/đòn dẫn hướng; bộ phận xe cộ, cụ thể là khớp hình cầu; 
bộ phận xe, cụ thể là thanh giằng hệ thống treo; bộ phận xe cộ, cụ thể là khớp nối đồng tốc; 
thân van cho lốp xe; bộ phận cho phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là, bộ vi sai; tấm 
bảo vệ mui xe là bộ phận kết cấu của xe cộ; trục truyền động cho phương tiện giao thông 
đường bộ; dây phanh cho xe cộ; trống phanh cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ kẹp 
phanh cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ phận treo cho phương tiện giao thông 
đường bộ, cụ thể là nhíp; bộ phận treo cho phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là lò xo 
cuộn; lưỡi gạt nước kính chắn gió cho xe cộ; hệ thống thủy lực cho xe cộ; bộ phận treo cho 
phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là, bộ cân bằng; nội thất da làm theo đơn đặt hàng, 
cho xe cộ; má phanh đĩa dùng cho xe cộ; vật dụng giữ cốc để sử dụng trong xe cộ; bộ 
truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ và bộ phận thay thế; đai dùng cho bộ 
truyền động của phương tiện giao thông đường bộ; hệ thống treo cho phương tiện giao 
thông đường bộ; ổ trục bánh xe cho phương tiện giao thông đường bộ; cửa sổ kính cho xe 
cộ; thiết bị báo động chống trộm cho xe cộ; phần cứng phanh cho xe cộ; giá để xe đạp cho 
xe cộ; bộ dụng cụ khởi động trục để sử dụng với phương tiện giao thông đường bộ; ổ trục 
cho phương tiện giao thông đường bộ; phanh đĩa cho phương tiện giao thông đường bộ; 
hộp/thùng đựng đồ lưu trữ đặt trên giá nóc cho phương tiện giao thông đường bộ; xe thể 
thao đa dụng; túi khí cho xe cộ; cửa sổ cho xe cộ; dây an toàn để sử dụng trong xe cộ; van 
cho lốp xe; còi cho xe cộ; bộ phận xe cộ mặt đất, cụ thể là đai truyền động; khớp ly hợp cho 
phương tiện giao thông đường bộ; tấm phủ/vỏ bọc cho xe hơi và xe tải với mục đích bảo vệ 
xe cộ khỏi các tác động của thời tiết và các yếu tố khác; bộ phận tựa đầu cho xe cộ; túi khí 
bơm hơi để sử dụng trong xe để phòng ngừa thương tích trong tai nạn; xích truyền động cho 
phương tiện giao thông trên bộ; phụ kiện ô tô hậu mãi, cụ thể là túi đựng đồ cho xe ô tô, 
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lưới và khay thích hợp đặc biệt cho việc sử dụng trong xe cộ; đai an toàn cho ghế ngồi xe 
cộ; lưới trùm hành lý cho xe cộ; lót phanh cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ phận cho 
ph−ong tiện giao thông trên bộ, cụ thể là trục xe; bộ phận cho phương tiện giao thông trên 
bộ, cụ thể là bánh răng truyền động; bộ phận bằng kim loại cho xe cộ, cụ thể là đồ trang trí 
và bảo vệ ngoại thất và nội thất bằng kim loại; xe cộ chạy bằng điện, cụ thể là ô tô, xe tải và 
xe thể thao đa dụng (suv); xe đạp; thiết bị báo động cảnh báo lùi xe cho xe cộ; mâm bánh 
xe cho xe cộ; khóa điện cho xe có động cơ; hệ thống báo động cho xe có động cơ; thiết bị 
lái cho phương tiện giao thông đường bộ và các bộ phận của chúng; tấm hướng gió cho xe 
cộ; bậc lên xuống của xe cộ; túi khí; giảm xóc cho ô tô; thanh chắn va đập của ô tô; 
hộp/thùng để đựng hàng hóa và hành lý để trên giá nóc xe cộ; tấm phủ/vỏ bọc cho xe cộ; bộ 
phận của phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là bậc lên xuống; bộ phận của phương 
tiện giao thông đường bộ, cụ thể là tấm chắn bùn; bộ phận của phương tiện giao thông 
đường bộ, cụ thể là đệm chống va đập; bộ phận của xe cộ, cụ thể là giảm xóc; cửa ra vào 
cho xe cộ; cần gạt đèn báo rẽ cho xe cộ; vỏ bọc nắp bình xăng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; vỏ bọc biển số xe cộ; tấm cửa cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2020-11813 (220) 13.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) APYLD CO., LTD.  (KR) 

23rd Fl.(Seoul City Tower Bldg., 
Namdaemunno 5-ga), 110, Huam-ro, 
Jung-gu, Seoul 04637 Republic of Korea

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng (không chứa thuốc); dầu gội đầu; chất chăm sóc tóc 

(thuộc nhóm này); xà phòng dùng cho cá nhân; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia 
dụng; khăn giấy làm sạch đã được làm ẩm (ướt) [khăn giấy được làm ẩm (ướt) bằng mỹ 
phẩm]. 

 

 
(210) 4-2020-11814 (220) 13.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) APYLD CO., LTD.  (KR) 

23rd Fl.(Seoul City Tower Bldg., 
Namdaemunno 5-ga), 110, Huam-ro, 
Jung-gu, Seoul 04637 Republic of Korea

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); kẻ mắt; dầu gội đầu; chất chăm 
sóc tóc (thuộc nhóm này); khăn giấy làm sạch đã được làm ẩm (ướt) [khăn giấy được làm 
ẩm (ướt) bằng mỹ phẩm]. 

 

Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ bằng cách vận hành một trung tâm mua sắm toàn 
diện trực tuyến; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến đặt hàng qua thư bằng viễn 
thông; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đặc trưng là mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đặc trưng là 
mỹ phẩm màu; đại lý bán hàng mỹ phẩm màu; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đặc trưng là nước 
hoa. 
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(210) 4-2020-12531 (220) 20.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Trường Lộc - HD  (VN) 
Số 28 Bảo Tháp, phường Hải Tân, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện; ổn áp; công tắc; dây diện; dây cáp điện; hạt ổ cắm điện. 
 

Nhóm 11: Bóng điện; quạt mát dùng điện; bình nóng lạnh; máy điều hoà không khí; bếp ga. 
 

 
(210) 4-2020-12563 (220) 20.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 23.1.1; A6.19.9; 25.1.6 
(591) Xanh Iá cây, xanh Iá cây đậm, vàng, 

vàng cam, đỏ cam. 
(731) Hợp tác xã Tân Long  (VN) 

ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị 
Thủy, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

   

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Thóc chưa qua chế biến; lúa chưa qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2020-12599 (220) 20.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hằng  (VN) 
158 khu phố 2, phường Phú Mỹ, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến; yến tươi; yến thô và yến tinh chế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
75 

(210) 4-2020-12646 (220) 21.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.21; 3.1.8 
(731) PUPPY ELECTRONIC APPLIANCES 

INTERNET TECHNOLOGY (BEIJING) 
CO., LTD.  (CN) 
7th Floor, Block C, Heqiao Building, 
No.8, Guanghua Road, Chaoyang 
District, Beijing, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt [xưởng giặt]; máy quét đường, tự vận hành; thiết bị làm sạch sử dụng 

hơi nước; dụng cụ ép trái cây chạy điện; máy nghiền hạt đậu  nành để làm sữa đậu nành 
dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy hút bụi chân không.  

 

 
(210) 4-2020-12661 (220) 21.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 26.3.23 
(591) Xanh da trời sẫm. 
(731) Công ty TNHH DHQ  (VN) 

Số 77 đường Trương Hán Siêu, phường 
Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích bảo hộ lao động. 

 
Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang kháng khuẩn dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục). 

 

(210) 4-2020-12846 (220) 22.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 25.5.25; A26.11.12 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O.Box 2681 GT, Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Islands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; 

cung cấp dịch vụ bán lẻ trực tuyến cho người bán và người mua hàng thông qua mạng máy 
tính cục bộ và toàn cầu các sản phẩm gồm phần mềm trò chơi máy tính, trò chơi video, trò 
chơi máy tính, chương trình trò chơi, trò chơi có thể tải xuống, phụ kiện cho trò chơi máy 
tính và trò chơi video, gói trò chơi máy tính và trò chơi video mở rộng, nội dung có thể tải 
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xuống cho trò chơi máy tính và trò chơi video, điểm thưởng và tiền tệ trong trò chơi có thể 
tải xuống được cho trò chơi máy tính và trò chơi video; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực 
tuyến về hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp trực tuyến khác; dịch vụ xúc tiến và quảng 
cáo cho người khác thông qua dịch vụ khách hàng thân thiết; quảng bá hàng hoá và dịch vụ 
cho người khác; cung cấp thông tin kinh doanh trực tuyến về sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng; 
dịch vụ quảng cáo được cung cấp qua mạng internet; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy 
tính; dịch vụ quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính 
cục bộ và toàn cầu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo 
trên phương tiện truyền thông; dịch vụ bán lẻ liên quan đến việc bán phần mềm trò chơi 
máy tính, trò chơi video, trò chơi máy tính, chương trình trò chơi, trò chơi có thể tải xuống, 
phụ kiện cho trò chơi máy tính và trò chơi video, gói trò chơi máy tính và trò chơi video mở 
rộng, nội dung có thể tải xuống cho trò chơi máy tính và trò chơi video, điểm thưởng và tiền 
tệ trong trò chơi có thể tải xuống được cho trò chơi máy tính và trò chơi video; dịch vụ phân 
phối trong lĩnh vực phần mềm trò chơi máy tính, trò chơi video, trò chơi máy tính, chương 
trình trò chơi, nội dung có thể tải xuống cho trò chơi máy tính và trò chơi video; bán lẻ thẻ 
trả trước của bên thứ ba để mua nội dung đa phương tiện và nội dung có thể tải xuống cho 
trò chơi máy tính và trò chơi video; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc vận hành 
thị trường điện tử cho người mua và người bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng máy 
tính toàn cầu; dịch vụ tập hợp các loại hàng hóa khác nhau, vì lợi ích của khách hàng giúp 
họ dễ xem và mua hàng từ trang web hàng hóa tổng hợp trên mạng liên lạc toàn cầu và từ 
đại lý bán buôn; dịch vụ tập hợp các loại hàng hóa khác nhau, vì lợi ích của khách hàng 
giúp họ dễ xem và mua các hàng hóa từ quyển danh mục hàng hóa tổng hợp bằng cách đặt 
hàng qua thư hoặc bằng các phương tiện viễn thông; quảng cáo trực tuyến qua mạng truyền 
thông dữ liệu; quản lý quá trình đặt hàng; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người 
khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh và trả lời các câu hỏi liên 
quan đến hoạt động kinh doanh để tạo thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh thông qua 
mạng máy tính cục bộ và toàn cầu; dịch vụ tư vấn kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho 
các giao dịch kinh doanh thông qua mạng máy tính cục bộ và toàn cầu; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán 
hàng thông qua mạng máy tính toàn cầu; khảo sát kinh doanh; dịch vụ giới thiệu doanh 
nghiệp và sắp xếp nhân sự; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu 
trong máy vi tính cho người khác; lưu trữ hồ sơ kinh doanh được hệ thống hóa trên máy vi 
tính; quản lý kinh doanh liên quan tới quan hệ khách hàng; quảng cáo qua thư trực tiếp; phổ 
biến các ấn phẩm quảng cáo; quản lý tư liệu bằng máy tính; tư vấn quản lý nhân sự; đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ lập hóa đơn; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ 
người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ điểm tin; cho thuê 
máy móc và thiết bị văn phòng; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh); chuẩn bị bảng tiền lương; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch 
vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); quan hệ công 
chúng; soạn thảo và xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; cung cấp danh 
mục các trang web của bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh 
thông qua mạng máy tính cục bộ và toàn cầu; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê không 
gian quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; sao chụp 
tài liệu; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); phân phát hàng mẫu; dịch vụ thư ký; biên tập 
số liệu thống kê; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo trên truyền 
hình; dịch vụ phim quảng cáo; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cập 
nhật tài liệu quảng cáo; xử lý văn bản; dịch vụ quản trị kinh doanh để xử lý bán hàng trên 
mạng máy tính toàn cầu; đại lý thông quan xuất nhập khẩu (đại lý xuất nhập khẩu); quản lý 
kinh doanh liên quan đến thương mại điện tử; phân phối phần mềm máy tính liên quan đến 
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tài chính; bán lẻ phần mềm máy tính liên quan đến tài chính; bán buôn phần mềm máy tính 
liên quan đến tài chính; dịch vụ bán đấu giá trên mạng máy tính toàn cầu hoặc trên internet; 
dịch vụ xử lý dữ liệu (chức năng văn phòng) và cho mục đích kinh doanh; lưu trữ dữ liệu 
kinh doanh trong cơ sở dữ liệu máy tính; tìm kiếm dữ liệu trong máy vi tính cho người 
khác; cung cấp thông tin kinh doanh và thương mại trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính, 
mạng máy tính, mạng máy tính toàn cầu hoặc trên internet; dịch vụ cố vấn, tư vấn, cung cấp 
thông tin, quản lý liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; tất cả các dịch vụ nói trên cũng 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua mạng máy tính toàn cầu hoặc 
trên nền tảng điện thoại; tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; kinh doanh tài chính; kinh doanh tiền tệ; dịch vụ mua bán bất 
động sản; dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ, 
dịch vụ bảo hiểm được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ chuyển vốn bằng 
điện tử thông qua mạng thông tin liên lạc điện tử; dịch vụ xử lý hóa đơn cho khách hàng 
thông qua mạng máy tính toàn cầu (dịch vụ thanh toán); dịch vụ chuyển khoản thanh toán 
từ khách hàng thông qua mạng máy tính toàn cầu; xử lý thanh toán từ khách hàng thông 
qua các phương tiện điện tử; dịch vụ chuyển quỹ từ khách hàng bằng các phương tiện điện 
tử; dịch vụ chuyển khoản thanh toán từ khách hàng thông qua mạng internet; dịch vụ thanh 
toán tài chính có bảo lãnh; dịch vụ giao dịch thanh toán, cụ thể là cung cấp dịch vụ bảo vệ 
gian lận tài chính liên quan đến giao dịch thanh toán; thanh toán bù trừ và đối chiếu các 
giao dịch tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giải pháp giao dịch điện tử 
trên internet bảo đảm cho thương mại điện tử, cụ thể là xử lý các giao dịch bảo quản, ngân 
hàng, quản lý tiền mặt, giao dịch tài chính thương mại và thanh toán điện tử; thanh toán 
thương mại điện tử; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thanh toán bằng ví tiền 
ảo; dịch vụ thanh toán không tiếp xúc; dịch vụ trao đổi tiền ảo; dịch vụ tiền ảo; dịch vụ 
chuyển tiền ảo; dịch vụ thanh toán được cung cấp qua các phương tiện và thiết bị viễn thông 
không dây; phát hành tiền tệ trong trò chơi máy tính và trò chơi video; dịch vụ tài chính, cụ 
thể là cung cấp tiền ảo cho trò chơi máy tính; thanh toán tự động các tài khoản được cung 
cấp trực tuyến từ internet; dịch vụ tính toán bảo hiểm; định giá đồ cố; định giá các tác phẩm 
nghệ thuật; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ kiểm 
tra ngân phiếu; nghiệp vụ thanh toán tài chính; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; tổ 
chức quyên góp; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ đăng ký thẻ tín dụng, thẻ chi 
tiêu, thẻ rút tiền, thẻ bảo lãnh séc, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, thẻ tài chính và thẻ mua hàng 
(cho người khác); phát hành thẻ lưu giữ giá trị, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ; môi giới hải quan; 
ký gửi những đồ vật quý giá; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); ước 
lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; dịch vụ tín dụng; phân tích tài chính; cung cấp 
thông tin tài chính qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý tài chính; đánh giá tài chính; đầu 
tư quỹ; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ đại lý nhà ở; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; 
cung cấp thông tin bảo hiểm thông qua mạng máy tính toàn cầu; phát hành phiếu có giá; 
phát hành ngân phiếu (séc) du lịch; định giá đồ trang sức; cho thuê bất động sản; cho vay có 
thế chấp; bảo hiểm sinh mạng; thu xếp cho vay tài chính; đánh giá tiền tệ; đại lý bất động 
sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; 
dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; bảo đảm tài 
chính; định giá tem; môi giới chứng khoán; bảo lãnh tài chính; thanh toán điện tử; dịch vụ 
tài chính được cung cấp bởi các phương tiện viễn thông; dịch vụ tài chính liên quan đến 
việc xác thực và xác minh các khoản thanh toán trực tuyến hoặc chuyển tiền; tất cả bao 
gồm trong nhóm này.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ hỗ trợ việc tải về các trò chơi video; dịch vụ phân tích và 
nghiên cứu công nghiệp; tư vấn, phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn và phát 
triển phần mềm trò chơi máy tính; thiết kế và phát triển máy móc, dụng cụ, thiết bị truyền 
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dữ liệu không dây; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; cung 
cấp phần mềm trên mạng máy tính toàn cầu; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; lập 
trình máy tính; lưu trữ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tra cứu và truy xuất thông tin 
từ cơ sở dữ liệu và mạng máy tính; phát triển và lưu trữ trên máy chủ qua mạng máy tính 
toàn cầu để tạo thuận lợi cho thương mại điện tử thông qua máy chủ đó; cho thuê không 
gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ lưu trữ trang web 
(hosting); tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế trang web cho mục đích 
quảng cáo; bảo trì trang web và lưu trữ các thiết bị mạng trực tuyến cho người khác; cung 
cấp thông tin gồm thông tin trực tuyến về thiết kế và phát triển phần mềm máy tính và hệ 
thống máy tính; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; dịch vụ phát triển máy tính cho 
mạng nội bộ và cổng thông tin điện tử; thiết kế và phát triển trang web; tạo lập, duy trì và 
lưu trữ trang web thanh toán hóa đơn; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính để xác thực danh tính; bảo trì và nâng cấp mạng máy tính; dịch vụ mạng máy tính và 
dịch vụ chia sẻ thời gian máy vi tính; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp), cụ thể 
là lưu trữ ứng dụng phần mềm máy tính cho người khác; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ, cụ thể phần mềm nâng cấp trò chơi máy tính và trò chơi video, phần mềm có thể tải 
xuống được và để mua trò chơi máy tính và trò chơi video, phần mềm có thể tải xuống được 
và để mua nội dung có thể tải xuống cho trò chơi máy tính và trò chơi video, phần mềm có 
thể tải xuống được và để mua điểm thưởng trong trò chơi và tiền lưu hành trong các trò chơi 
máy tính và trò chơi video, phần mềm để cung cấp một thị trường trực tuyến; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nền tảng [PaaS] như một dịch vụ; tư vấn liên quan 
đến việc tạo lập và thiết kế một trang web thương mại điện tử; xác thực người dùng trong 
giao dịch thương mại điện tử; cung cấp một trang web và ứng dụng dựa trên nền tảng web 
để quản lý trực tuyến phần mềm trò chơi máy tính cá nhân; dịch vụ điện toán đám mây; lưu 
trữ dữ liệu điện tử các phương tiện giải trí; cung cấp công cụ tìm kiếm cho trò chơi máy tính 
và trò chơi video trên mạng internet; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm thương mại 
điện tử trực tuyến không thể tải xuống được, cho phép người dùng tiến hành giao dịch kinh 
doanh điện tử trên thị trường trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch 
vụ xác thực người dùng cho ngân hàng và phát hành thẻ tín dụng; khôi phục dữ liệu máy 
tính; cài đặt, bảo trì, cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ cấu hình phần mềm máy tính; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phần mềm và các ứng dụng máy tính; diệt vi rút cho 
máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; sao chép chương 
trình máy tính; chuyển hình ảnh từ dạng gốc sang dạng kỹ thuật số; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê máy chủ đặt web; cho thuê máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ tư 
vấn máy tính liên quan đến giao dịch kinh doanh điện tử; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin 
và cố vấn cho các dịch vụ đã nói ở trên, tất cả thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2020-13004 (220) 23.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.2.1; 3.2.15; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh tím than, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VOIADS  (VN) 
908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2020-13007 (220) 23.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TRAN-Q  (VN) 
Đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch 3 - 
giai đoạn 1, thị trấn Hiệp Phướo, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê chưa rang. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, đồ uống cà phê có sữa, cà phê chưa rang; thương mại điện tử cụ 
thể là kinh doanh trực tuyến các mặt hàng: cà phê, đồ uống cà phê có sữa, cà phê chưa rang; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-13074 (220) 24.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.21; 3.2.9; A3.2.24; 3.2.15 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nguyên Ann  
(VN) 
9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi mô hình và nhân vật đi kèm; đồ chơi kỹ năng hành động, đồ chơi giáo 
dục trẻ em để phát triển kỹ năng vận động tinh vi, tính toán, nhận biết màu sắc; đồ chơi xây 
dựng; đồ chơi thể thao cho trẻ em như bộ đồ chơi bóng đá, bộ đồ chơi bóng rổ, bộ đồ chơi 
bóng chày; búp bê; xe cộ đồ chơi và đồ đi kèm (tất cả thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2020-13462 (220) 27.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
KAAS Việt  (VN) 
Số 21, ngõ 139, phố Hoa Lâm, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; nông cụ (không thao tác thủ công); máy và thiết bị làm sạch bằng 
điện; máy đập chạy điện; máy cày; máy xới; máy đào đất; máy gặt hái; máy xén cỏ. 

 

 
(210) 4-2020-13463 (220) 27.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
KAAS Việt  (VN) 
Số 21, ngõ 139, phố Hoa Lâm, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió. 
 

 
(210) 4-2020-13933 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; 24.15.21 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Phương Lan   (VN) 
P2009, CT2A, chung cư Tràng An 
Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; máy tính; linh kiện máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm, máy tính, linh kiện máy tính; dịch vụ biên tập thông tin dữ 
liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào dữ liệu máy tính; cập nhập và duy trì dữ liệu trong 
dữ liệu máy tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ 
cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ kết nối viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối mạng 
máy tính toàn cầu (internet). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 
và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ cho thuê máy chủ. 

 
 

(210) 4-2020-14000 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 20.7.1; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Trung  (VN) 

2/152 Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu. 
 

 
(210) 4-2020-14023 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88/666,281 23.10.2019 US 

  

(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 

Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 

CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Băng ghi âm có nội dung về âm nhạc và giải trí bằng âm nhạc; bản ghi âm thanh 

và hình ảnh có nội dung về âm nhạc và giải trí bằng âm nhạc; phương tiện truyền thông kỹ 

thuật số, cụ thể là đĩa dvd ghi sẵn, bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống, và đĩa cd 

có nội dung và quảng bá về âm nhạc và giải trí bằng âm nhạc; bản ghi video có thể tải 

xuống có nội dung về âm nhạc và giải trí bằng âm nhạc; bản ghi âm nhạc có thể tải xuống; 

bản ghi âm nhạc; bản ghi video âm nhạc; tập hợp bản ghi âm nhạc. 
 

 
(210) 4-2020-14024 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88/718,215 06.12.2019 US 

  

(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 

Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 

CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn và đồ mỹ ký; hộp đựng đồ trang sức; cốp đựng đồ 

trang sức; dây chuyền trang sức; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; 

đồ trang sức dùng cho đầu; đồng hồ trang sức; vòng đeo tay; ghim cài/trâm cài làm đồ trang 

sức; ghim cài ve áo; vòng cổ; vỏ bọc trang trí khuy làm đồ trang sức; đồ trang sức cho thú 

cưng; đồng hồ đeo tay, đồng hồ. 
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(210) 4-2020-14033 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/718,223 06.12.2019 US 

  
(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 
Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 
CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 16: Lịch; giấy; bút chì; bút; áp phích quảng cáo; văn phòng phẩm; bìa kẹp hồ sơ văn 

phòng phẩm; giấy viết và phong bì văn phòng phẩm; giấy dính; hình dán cho thanh chắn 
của xe cộ (bumper stickers); văn phòng phẩm cho văn phòng; đồ trang trí bằng bút chì. 

 

 
(210) 4-2020-14034 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/718,232 06.12.2019 US 

  
(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 
Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 
CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 24: Miếng đệm lót giường; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; chăn dùng cho thú 

cưng nuôi trong gia đình; khăn bằng vải dùng cho tập luyện; vải dùng trong việc làm quần 
áo và đồ đạc trong nhà; chăn; chăn đắp đùi/chân; tấm lót đĩa bằng vật liệu vải; chăn bông 
bằng vải; vải lụa; chăn quấn trẻ sơ sinh; khăn trải bàn bằng vải; tấm thảm treo tường bằng 
vải; vải dùng cho nội thất nhà ở và thương mại; khăn tắm làm bằng vật liệu vải; chăn du 
lịch; tấm trướng treo tường làm bằng vải; vải dệt. 

 

 
(210) 4-2020-14035 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/666,279 23.10.2019 US 

  
(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 
Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 
CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ len tròn (mũ beanie); đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo nỉ rộng có mũ trùm đầu 

(hoodies); áo sơ mi; quần đùi; bít tất ngắn cổ; áo nỉ; áo nỉ có mũ (hooded sweat shirts); áo 
thun dài tay; áo thun ngắn tay. 
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(210) 4-2020-14036 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/666,278 23.10.2019 US 

(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 
Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 
CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển, sáng tác, sản xuất, phân phối và sản 
xuất hậu kỳ bản ghi âm nhạc và bản ghi video âm nhạc; dịch vụ giải trí có bản chất là biểu 
diễn âm nhạc trực tiếp; dịch vụ giải trí có bản chất là trình diễn buổi biểu diễn âm nhạc trực 
tiếp; dịch vụ giải trí có bản chất là sản xuất bản ghi âm nhạc và bản ghi video âm nhạc; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là buổi hòa nhạc trực tiếp. 

 

 
(210) 4-2020-14037 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/718,239 06.12.2019 US 

(531) 4.5.3; A2.1.16; A2.1.23 
(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 
Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 
CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Băng ghi âm có nội dung về âm nhạc và giải trí bằng âm nhạc; bản ghi âm thanh 
và hình ảnh có nội dung về âm nhạc và giải trí bằng âm nhạc; phương tiện truyền thông kỹ 
thuật số, cụ thể là đĩa dvd ghi sẵn, bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống, và đĩa cd 
có nội dung và quảng bá về âm nhạc và giải trí bằng âm nhạc; bản ghi video có thể tải 
xuống có nội dung về âm nhạc và giải trí bằng âm nhạc; bản ghi âm nhạc có thể tải xuống; 
bản ghi âm nhạc; bản ghi video âm nhạc; tập hợp bản ghi âm nhạc. 

 

 
(210) 4-2020-14038 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/718,243 06.12.2019 US 

(531) 4.5.3; A2.1.16; A2.1.23 
(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 
Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 
CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn và đồ mỹ ký; hộp đựng đồ trang sức; cốp đựng đồ 
trang sức; dây chuyền trang sức; đồ trang sức dùng cho đầu; đồng hồ trang sức; vòng đeo 
tay; ghim cài/trâm cài làm đồ trang sức; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng 
xuyến; ghim cài ve áo; vòng cổ; vỏ bọc trang trí khuy làm đồ trang sức; đồ trang sức cho 
thú cưng; đồng hồ đeo tay, đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2020-14039 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/718,249 06.12.2019 US 

(531) 4.5.3; A2.1.16; A2.1.23 
(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 
Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 
CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 16: Lịch; giấy; bút chì; bút; áp phích quảng cáo; văn phòng phẩm; bìa kẹp hồ sơ văn 

phòng phẩm; giấy viết và phong bì văn phòng phẩm; giấy dính; hình dán cho thanh chắn 
của xe cộ (bumper stickers); văn phòng phẩm cho văn phòng; đồ trang trí bằng bút chì. 

 

 
(210) 4-2020-14040 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/718,255 06.12.2019 US 

(531) 4.5.3; A2.1.16; A2.1.23 
(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 
Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 
CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 24: Miếng đệm lót giường; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; chăn dùng cho thú 

cưng nuôi trong gia đình; khăn bằng vải dùng cho tập luyện; vải dùng trong việc làm quần 
áo và đồ đạc trong nhà; chăn; chăn đắp đùi/chân; tấm lót đĩa bằng vật liệu vải; chăn bông 
bằng vải; vải lụa; chăn quấn trẻ sơ sinh; khăn trải bàn bằng vải; tấm thảm treo tường bằng 
vải; vải dùng cho nội thất nhà ở và thương mại; khăn tắm làm bằng vật liệu vải; chăn du 
lịch; tấm trướng treo tường làm bằng vải; vải dệt. 
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(210) 4-2020-14041 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88/669,749 25.10.2019 US 

(531) 4.5.3; A2.1.16; A2.1.23 

(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 

Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 

CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Khăn rằn; mũ len tròn (mũ beanie); đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo nỉ rộng có mũ 

trùm đầu (hoodies); áo sơ mi; bít tất ngắn cổ; áo nỉ; áo nỉ có mũ (hooded sweat shirts); áo 

thun dài tay; áo thun ngắn tay. 

 

 
(210) 4-2020-14042 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88/718,260 06.12.2019 US 

(531) 4.5.3; A2.1.16; A2.1.23 

(731) LASH MUSIC, LLC  (US) 

c/o Keats Gatien, LLP, 120 S. El 

Camino Drive, Suite 207, Beverly Hills, 

CALIFORNIA 90212, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển, sáng tác, sản xuất, phân phối và sản 

xuất hậu kỳ bản ghi âm nhạc và bản ghi video âm nhạc; dịch vụ giải trí có bản chất là biểu 

diễn âm nhạc trực tiếp; dịch vụ giải trí có bản chất là trình diễn buổi biểu diễn âm nhạc trực 

tiếp; dịch vụ giải trí có bản chất là sản xuất bản ghi âm nhạc và bản ghi video âm nhạc; dịch 

vụ giải trí, cụ thể là buổi hòa nhạc trực tiếp. 
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(210) 4-2020-14796 (220) 01.08.2016 

(641) 4-2016-23386 (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) COL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 

24 Soi On-Nuch 66/1, On-Nuch Road, 

Suanluang, Bangkok 10250, Thailand 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo. 

 

Nhóm 09: Nam châm. 

 

Nhóm 12: Xe đẩy di động có thể gập lại được.  

 

Nhóm 20: Tủ đựng nhiều ngăn kéo; biển hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo.  
 

 
(210) 4-2020-14959 (220) 05.05.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; 26.3.1; A26.3.7 

(731) Công ty TNHH Foseca Việt 
Nam  (VN) 
Số 18 đường 10, KCN, đô thị và dịch vụ 

VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành; xúc xích; chiết xuất từ rong biển/tảo biển cho 

thực phẩm; kim chi; sản phẩm chế biến từ thịt; đậu phụ; thịt giăm bông; thịt lợn muối xông 

khói; thịt; thịt, cá được bảo quản; thịt, cá đóng hộp; nước canh thịt; chế phẩm để làm nước 

canh thịt; thịt đông khô; trứng; gan; pate gan; thực phẩm sơ chế từ thủy hải sản, rau củ, hoa 

quả; rau củ, trái cây đóng hộp; thạch trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, rau 

củ, trái cây được bảo quản; rau đã nấu chín; dưa muối; phi lê cá; thực phẩm trên cơ sở cá: 

chả cá, cá viên; động vật giáp xác, không còn sống; canh gà hầm sâm; nem (chả giò); thịt 

chiên xù; giò; gà viên; thịt tẩm ướp. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz (không chứa cồn); đồ uống không có cồn; nước ép trái cây 

(không chứa cồn); nước giải khát bằng trái cây (đồ uống) (không chứa cồn); nước sinh tố; 

nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; nước (đồ uống); 

đồ uống làm giảm dư vị khó chịu khi dùng thức uống có nồng độ cồn cao (không dùng cho 

mục đích y tế); đồ uống chiết xuất từ thảo mộc được dùng cho mục đích dinh dưỡng (không 

dùng cho mục đích y tế và không có cồn). 
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(210) 4-2020-15008 (220) 06.05.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.4.4; A26.4.18 

(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Nguyên 
Sanh  (VN) 
Số 26, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 

Sài Gòn South Resiences, xã Phước 

Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn các món ăn chế biến từ vịt. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2020-15162 (220) 06.05.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) CFHM PROMOTORA, S.A.P.I. DE 

C.V.  (MX) 

Guadalajara No. 13, Roma Norte, 

CuauhtÐmoc, Mexico City 06700, 

Mexico 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2020-15366 (220) 07.05.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Lương Văn Thao  (VN) 
140/77 Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bình nóng lạnh; máy điều hoà không khí; quạt điện; ấm đun nước 

chạy bằng điện; bếp điện; nồi cơm điện; bếp ga; vòi sen. 
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(210) 4-2020-15568 (220) 08.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.1.18; A26.3.7 
(591) Đen, trắng, hồng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ giáo 

dục GITIHO Việt Nam  (VN) 
Tầng 8 toà nhà Licogi 13 số 164 Khuất 
Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 

CONSULTING CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy tính; thiết bị ngoại vi và 

thiết bị viễn thông. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, thiết bị và 
linh kiện điện tử, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; dịch vụ môi giới và đấu giá hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục nghề nghiệp; dịch vụ giảng dạy. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ xuất bản phần mềm; dịch vụ lập trình máy vi tính; dịch vụ tư vấn máy vi 
tính và quản trị hệ thống máy vi tính; dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên 
quan đến cung cấp các phần mềm trực tuyến; dịch vụ khắc phục các sự cố máy tính và cài 
đặt phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-15640 (220) 08.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.7.25; 26.1.1 
(731) NANXING MACHINERY CO., LTD.  

(CN) 
Nanxing Road, Houjie Industrial Park, 
Houjie Town, Dongguan, Guangdong, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; bàn máy cưa [bộ phận của máy]; máy cưa; máy đóng gói; đai 

truyền dùng cho mô tơ và động cơ; rô bốt công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2020-15918 (220) 11.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BRIDGESTONE CORPORATION  (JP) 

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku Tokyo 
104-8340 Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô tải; lốp dùng cho ô tô buýt; lốp dùng cho 
máy kéo; lốp dùng cho xe tải tự đổ; lốp dùng cho xe tải tự đổ có khớp nối; lốp dùng cho xe 
tải địa hình; lốp dùng cho xe xây dựng; lốp dùng cho xe tải vận chuyển than đá; lốp xe đắp 
lại dùng cho ô tô; lốp xe đắp lại dùng cho xe tải; lốp xe đắp lại dùng cho xe buýt; lốp xe 
đắp lại dùng cho xe tải tự đổ; lốp xe đắp lại dùng cho xe tải tự đổ có khớp nối; lốp xe đắp 
lại dùng cho xe tải địa hình. 

 

 
(210) 4-2020-16067 (220) 12.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) JOO, JAE GYOO  (KR) 

104-1602, 1178 Sure-ro, Hwado-eup, 
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh, loa, micrô (ống nói), loa âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, 

thiết bị liên lạc nội bộ, máy thu và phát vô tuyến xách tay, bộ biến đổi tần số, bộ điều khiển 
cho loa phóng thanh. 

 

 
(210) 4-2020-16338 (220) 13.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A15.7.2; 26.1.1; A26.1.21 
(731) AMERICAN PETROLEUM 

INSTITUTE   (US) 
200 Massachusetts Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20001, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ.  

 

 
(210) 4-2020-16448 (220) 14.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Viện nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ sinh học LOTUS 
AROMA  (VN) 
03 Hòa Bình, phường 3, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; chủng vi sinh nuôi cấy, 

không dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng gây giấm (chế phẩm vi 

khuẩn dùng trong quá trình axetic hoá); chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế 

hoặc thú y; mô nuôi cấy sinh học, trừ loại dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm 

men vi sinh để điều hoà sinh trưởng cây trồng; chế phẩm men vi sinh để bảo quản hoa, trái 

cây, rau, củ; chế phẩm men vi sinh để tinh chế rượu; chế phẩm men vi sinh dùng cho công 

nghiệp thực phẩm; chế phẩm men vi sinh để xử lý môi trường; chế phẩm men vi sinh dùng 

cho trồng trọt; chế phẩm men vi sinh dùng cho xử lý môi trường hóa chất công nghiệp; chế 

phẩm men vi sinh để xử lý phân chuồng, môi trường trong chăn nuôi; chế phẩm men vi sinh 

để xử lý chống tắc nghẽn hầm cầu, bể phốt; chế phẩm men vi sinh để xử lý rác thải, nước 

thải; chế phẩm men vi sinh để xử lý ao nuôi trồng thủy hải sản. 

 

Nhóm 05: Men vi sinh bổ sung cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế, 

không phải thuốc thú y). 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán và xuất nhập khẩu: chế phẩm vi sinh không dùng cho ngành 

y và thú y, chủng vi sinh nuôi cấy không dùng cho mục đích y tế và thú y, chế phẩm vi 

khuẩn dùng gây giấm, chế phẩm vi khuẩn dùng trong quá trình axetic hoá, chế phẩm sinh 

học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, mô nuôi cấy sinh học trừ loại dùng cho mục 

đích y tế hoặc thú y, chế phẩm men vi sinh để điều hoà sinh trưởng cây trồng, chế phẩm 

men vi sinh để bảo quản hoa/trái cây/rau/củ, chế phẩm men vi sinh để tinh chế rượu, chế 

phẩm men vi sinh dùng cho công nghiệp thực phẩm, chế phẩm men vi sinh để xử lý môi 

trường, chế phẩm men vi sinh dùng cho trồng trọt, chế phẩm men vi sinh dùng cho xử lý 

môi trường hóa chất công nghiệp, chế phẩm men vi sinh để xử lý phân chuồng, môi trường 

trong chăn nuôi, chế phẩm men vi sinh để xử lý chống tắc nghẽn hầm cầu/bể phốt, chế 

phẩm men vi sinh để xử lý rác thải/nước thải, chế phẩm men vi sinh để xử lý ao nuôi trồng 

thủy hải sản, men vi sinh bổ sung cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế, 

không phải thuốc thú y). 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu hoá học; nghiên cứu 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học. 
 

 
(210) 4-2020-16727 (220) 15.05.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.2 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hoa Sa   (VN) 
Số 10 ngõ 221 Tôn Đức Thắng, phường 

Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Dây đồng hồ (làm bằng da).  
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(210) 4-2020-16781 (220) 15.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.3; 25.1.6; 26.1.2; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, đen, trắng, 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm SAFOCO  (VN) 
Số 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, 
phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 30: Nui (macaroni: mỳ ống).  

 

 
(210) 4-2020-16791 (220) 15.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần CASALIA  (VN) 
Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; mũ; giày; bít tất ngắn cổ.  
 

Nhóm 28: Các sản phẩm dùng khi tập yoga, cụ thể là bóng tập yoga, gạch dùng để tập 
yoga, dây tập yoga, vật khối dùng để tập yoga.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; mũ; giày; bít tất ngắn cổ; 
quần áo đồng phục; thảm tập yoga, bóng tập yoga, gạch dùng để tập yoga, dây tập yoga, vật 
khối dùng để tập yoga; bình nước thể thao.  

 

 
(210) 4-2020-16968 (220) 18.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A3.9.24; 26.1.1; 

24.17.5; A24.17.8 
(591) Trắng, đỏ, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Olam Foods 
Việt Nam  (VN) 
45 đường số 12, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến; tảo biển (rong biển) đã chế biến; lươn đã chế biến; chất 

chiết ra từ thịt đã chế biến; thịt, gia cầm và thú săn đã chế biến; rau, quả được bảo quản, 
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phơi khô hoặc nấu chín đã chế biến; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả đã chế biến; trứng đã 

chế biến; sữa và các sản phẩm làm từ sữa đã chế biến. 

 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao nhân tạo; gạo; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; gia vị; nước 

xốt (gia vị). 

 

Nhóm 31: Thủy hải sản sống chưa chế biến; thịt sống chưa chế biến; gia cầm sống chưa chế 

biến; sò điệp sống chưa chế biến. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2020-17043 (220) 18.05.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Vina 
Nha Trang   (VN) 
Lô A7- A10, cụm công nghiệp Diên Phú, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 07: Hệ thống, máy móc chế biến cà phê, hạt tiêu và các loại nông sản khác; máy 

nông nghiệp; máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; băng tải (máy móc); máy 

nghiền; máy bóc vỏ hạt ngũ cốc; máy tách đá.  

 

Nhóm 35: Mua bán hệ thống, máy móc chế biến cà phê, hạt tiêu và các loại nông sản khác.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống, máy móc chế biến cà phê, hạt tiêu và các loại nông sản khác.  

 

Nhóm 40: Gia công hệ thống, máy móc chế biến cà phê, hạt tiêu và các loại nông sản khác.  
 

 
(210) 4-2020-17053 (220) 18.05.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A18.1.19; 26.1.2; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH IBG Việt Nam  
(VN) 
708-720 Điện Biên Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và thúc đẩy bán hàng, cụ thể là dịch vụ quảng cáo để thúc đẩy 

các dịch vụ khách sạn, sòng bạc, nhà hàng; dịch vụ bán lẻ, kinh doanh siêu thị hàng tiêu 

dùng, cụ thể: đồ uống, đồ dùng gia đình: xô, chậu, nồi, bát, đĩa, bánh kẹo, lương thực, thực 

phẩm. 
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(210) 4-2020-17101 (220) 19.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Gia Nguyễn  (VN)
Số 17-19 đường D15, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế xếp thư giãn. 

 

 
(210) 4-2020-17142 (220) 19.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9; 1.15.23; 24.17.5; A24.17.8 
(591) Đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ S-Line Việt Nam   (VN) 
Số 4 ngõ 218 đường Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa đánh bóng, tẩy 

đầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa 
thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-17143 (220) 19.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ S-Line Việt Nam   (VN) 
Số 4 ngõ 218 đường Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa 
thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  
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(210) 4-2020-17144 (220) 19.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 8.1.8; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối và 
dịch vụ HANN  (VN) 
Lô số M3, nhà số 33, KĐT Nam Thăng 
Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội       

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô 

hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa; dầu thực vật và mỡ ăn; bơ thực vật. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột 
và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; kẹo; kem ăn; mật ong; nước mật đường; 
men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh; bột nhào; bột 
nhào để làm bánh ngọt; bánh pizza. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện, trang trí bánh; dịch vụ căng tin; cung cấp thông tin và tư vấn 
liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn. 

 

 
(210) 4-2020-17148 (220) 19.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Thùy Tiên   (VN) 
Số 75 Nay Der, phường Tân Lập, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-17180 (220) 19.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần ONE MOUNT 

GROUP  (VN) 
Tầng B1, tòa nhà T26, khu đô thị Times 
City, số 458 phố Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
95 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử, mua bán hàng hóa qua mạng internet, phân phối, bán buôn, 
bán lẻ, siêu thị bán lẻ các sản phẩm: đồ điện tử văn phòng và gia đình (như ti vi, loa, đài, 
máy tính, máy tính bảng, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại, phụ kiện điện thoại), điện 
lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, 
niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ghế, bàn ăn), sản 
phẩm thời trang (mỹ phẩm, quần áo, giày dép), lương thực, thực phẩm, đồ uống như gạo, 
bánh kẹo, ngũ cốc, gia vị, thịt, cá, hải sản, rau củ quả đã bảo quản, đồ uống không cồn, 
rượu, bia; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; bán đấu giá. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới; đại lý và môi giới bảo 
hiểm; tư vấn đầu tư; quyên góp quỹ từ thiện; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; ngân hàng 
trực tuyến. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; dịch vụ bảng tin điện tử; thông tin liên lạc bằng điện thoại, máy 
tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 
xa. 

 
Nhóm 39: Đại lý du lịch; vận tải hành khách; vận tải hàng hoá; kho bãi lưu giữ hàng hoá; 
đóng gói hàng hoá; chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê 
kho chứa hàng. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học viễn 
thông; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ viễn thông; thiết kế trang web; nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội; nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn;  thiết kế phần mềm (chương trình) 
máy tính, phần mềm thương mại điện tử, phần mềm hỗ trợ thanh toán điện tử bằng thẻ; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính 

 

 
(210) 4-2020-17184 (220) 19.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần ONE MOUNT 

GROUP  (VN) 
Tầng B1, Tòa nhà T26, khu đô thị Times 
City, số 458 phố Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Phân phối, bán buôn, bán lẻ, siêu thị bán lẻ các sản phẩm: đồ điện lạnh văn 

phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, 
chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ghế, bàn ăn), sản phẩm thời 
trang (mỹ phẩm, quần áo, giày dép), thịt, cá, hải sản, rượu, bia; thương mại điện tử cụ thể là 
cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa 
và dịch vụ. 
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Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động và qua internet; dịch vụ thanh toán 
điện tử; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ thẻ ghi nợ; kinh doanh bất động sản; cho thuê bất 
động sản; môi giới; đại lý và môi giới bảo hiểm; tư vấn đầu tư. 

 

 
(210) 4-2020-17185 (220) 19.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần ONE MOUNT 

GROUP  (VN) 
Tầng B1, Tòa nhà T26, khu đô thị Times 
City, số 458 phố Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa qua mạng internet, phân phối, bán buôn, bán lẻ, siêu thị bán 

lẻ các sản phẩm điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa), đồ nội 
thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ghế, bàn ăn); cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và bán hàng hóa dịch vụ 

 

 
(210) 4-2020-17212 (220) 19.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88713597 03.12.2019 US 

  
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ nhà cung cấp không gian lưu trữ đám mây; 

cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để xây dựng, triển khai, bảo mật, 
vận hành và quản lý các môi trường thực thi được đóng gói trong nền tảng điện toán đám 
mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm 
và thông tin nhận dạng cá nhân (PII) trong môi trường điện toán đám mây; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để sử dụng trong việc tạo, triển khai và quản lý 
môi trường điện toán bị cô lập trong hệ thống máy tính ảo và môi trường máy tính ảo; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để sử dụng trong việc bảo mật hệ 
thống điện toán ảo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để sử dụng 
trong việc tạo môi trường ảo bị cô lập và máy chủ cá nhân ảo trên nền tảng điện toán đám 
mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm bảo mật dữ liệu; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để phát triển, cấu hình và vận hành môi 
trường thực thi tin cậy; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để sử 
dụng như một giao diện lập trình ứng dụng; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có 
công cụ phát triển phần mềm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có bộ phát triển 
phần mềm (sdk). 
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(210) 4-2020-17296 (220) 19.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LI QI   (CN) 

No. 68, Tai Shan Road, TianYuan 
District, ShuZhou City, HuNan Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê; máy làm kem lạnh; máy đánh sữa tạo bọt; ấm đun siêu tốc; thiết 

bị chiếu sáng; máy làm đá lạnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê hạt, cà phê bột, bột cacao, bột matcha, sô cô la, bột trà sữa. 
 

 
(210) 4-2020-17741 (220) 21.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 15650/2019 27.11.2019 CH 

  
(731) INFICON GMBH   (CH) 

Hintergasse 15B, 7310 Bad Ragaz, 
SWITZERLAND  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Khối phổ kế để phân tích khí trong hệ thống chân không. 

 

 
(210) 4-2020-17747 (220) 21.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GREEN 
SCULPTURE  (VN) 
Số 117 Trần Trọng Cung, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Cây và hoa tự nhiên; củ, cây con và hạt giống để trồng. 
 

Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn các loại cây xanh, hạt giống, cây giống, vật liệu trang thiết bị 
làm vườn. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng cải tạo nâng cấp sửa chữa các công trình vườn hoa, 
công viên, ngoại cảnh; cải tạo và xây dựng vườn thực vật mà các hoạt động chính là xây 
dựng. 
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(210) 4-2020-17748 (220) 21.05.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần GREEN 
SCULPTURE  (VN) 
Số 117 Trần Trọng Cung, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Cây và hoa tự nhiên; củ, cây con và hạt giống để trồng. 

 

Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn các loại cây xanh, hạt giống, cây giống, vật liệu trang thiết bị 

làm vườn. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng cải tạo nâng cấp sửa chữa các công trình vườn hoa, 

công viên, ngoại cảnh; cải tạo và xây dựng vườn thực vật mà các hoạt động chính là xây 

dựng. 

 

(210) 4-2020-17800 (220) 21.05.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Kim Minh  (VN) 
Tổ 7, KV Bình Phó A, QL 91B, phường 

Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội; kem đánh răng; nước tẩy trang.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, sữa tắm, dầu gội, kem 

đánh răng, nước tẩy trang.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa).  
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(210) 4-2020-17805 (220) 21.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/718,039 06.12.2019 US 

  
(731) NORTHERN TECHNOLOGIES 

INTERNATIONAL CORPORATION  
(US) 
4201 Woodland Road, Circle Pines, 
Minnesota 55014, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi nhựa tự phân hủy sinh học và vật liệu bao gói bằng nhựa có chứa chất chống 

ăn mòn. 
 

 
(210) 4-2020-17912 (220) 22.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.3.1; 25.12.1; 25.7.17 
(591) Trắng, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Có Đủ Cả Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 1 và tầng 1 lửng khu C2 tòa nhà 
HEI TOWER, số 1 Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; sách vở, dụng cụ dùng cho 

việc viết, cụ thể là bút mực, bút chì, bút bi; ca-ta-lô sản phẩm; vật liệu đóng sách; hồ dán và 
chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng dính dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; nhãn dính; giấy (văn phòng phẩm); nhãn ghi địa chỉ, giấy dùng để 
sao chụp tài liệu; nhãn làm bằng giấy hoặc bìa cứng; nhãn làm bằng nhựa/chất dẻo; bao 
bằng giấy để gói; giấy dùng cho mục đích in ấn.  

 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) sách, truyện, dụng cụ học tập, trò chơi và dụng cụ để chơi 
trò chơi, quần áo, dụng cụ thể thao, quà tặng, quà lưu niệm, văn phòng phẩm: hộp bút, sổ 
vở, bút viết, thước kẻ, gọt bút, túi đựng tài liệu, túi đa năng, phụ kiện thời trang: mũ nón, túi 
ví, balo, kính mắt; mua bán (kinh doanh) các mặt hàng sau: đồ gia dụng cụ thể là móc treo, 
bộ ấm tách trà, chén bát, đĩa, thìa, dĩa khay, giỏ đa năng, xô chậu rửa, ghế nhựa, thước dây, 
dụng cụ giữ khăn giấy, xẻng hót rác, khóa, hộp đựng đa năng, ly, cốc, khăn trải bàn, bao 
tay, giá đa năng, phễu, tạp dề, bình đựng, kéo, hộp nhựa, dụng cụ kẹp gắp thực phẩm, dụng 
cụ đánh trứng, khăn mặt, bàn chải, bông tắm, túi lưới giặt đồ, kẹp quần áo, cây cọ vệ sinh, 
đèn bàn học sinh, chăn kèm gối, decal dán tường, nguyên vật liệu làm hoa handmade, đồ 
dùng nhà cửa: cụ thể là dụng cụ trang trí nhà cửa như: đèn ngủ, đèn trang trí, giấy dán 
tường, gấu bông, đồ chơi, phụ kiện trang điểm, phụ kiện du lịch: túi du lịch, valy, chiết mỹ 
phẩm cụ thể là lọ nhựa để san: mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm vào để mang theo khi đi du lịch, 
bọc hộ chiếu; dịch vụ bán lẻ được cung câp bởi đại siêu thị đối với văn phòng phẩm, máy 
photocopy, hộp mực in dùng cho máy in và máy photocopy, trò chơi và dụng cụ để chơi trò 
chơi, vật dụng để viết, vật liệu đóng sách, giấy (văn phòng phẩm), nhãn ghi địa chỉ và giấy 
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dùng để sao chụp tài hệu; dịch vụ trung tâm mua sắm tổng hợp qua mạng internet đối với 
vặn phòng phẩm, máy photocopy, hộp mực in dùng cho máy in và máy photocopy, trò chơi, 
và dụng cụ để chơi trò chơi, vật dụng để viết, vật liệu đóng sách, giấy (văn phòng phẩm), 
nhãn ghi địa chỉ và giấy dùng để sao chụp tài liệu; dịch vụ cửa hàng bán buôn đặc biệt là 
bán buôn văn phòng phẩm, hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp (máy 
photocopy), trò chơi và dụng cụ để chơi trò chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đặc biệt là bán lẻ 
văn phòng phẩm, hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp (máy 
photocopy), bán lẻ trò chơi và dụng cụ để chơi trò chơi. 

 

 
(210) 4-2020-17929 (220) 22.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ nghệ 
Thuận Thiên  (VN) 
Số 1 ngõ 99 ngách 120 Định Công Hạ, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tượng, tượng bán thân, đồ thờ cúng bằng đồng (chân nến, đỉnh thờ, chân đèn, 

hạc đồng) và các tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường. 
 

Nhóm 21: Đồ thờ cúng bằng đồng (bát hương, lọ hoa, khay, đĩa, lư hương, ngai nước). 
 

Nhóm 40: Dịch vụ mạ vàng; mạ kim loại; dịch vụ gia công đúc đồng mỹ nghệ; gia công cơ 
khí. 

 

 
(210) 4-2020-17978 (220) 22.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH tư vấn RED 

BRICK  (VN) 
Số 24, đường Thích Quảng Đức, Khu 01, 
Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy xén cỏ; máy bơm nước; máy bơm. 
 

Nhóm 08: Dao kéo; dao phay; dụng cụ cắt; dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ 
công); cuốc (dụng cụ cầm tay); kéo xén cỏ (dụng cụ cầm tay). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ: máy cắt, máy xén cỏ, xe đẩy tay, máy 
bơm nước, máy bơm, dao kéo, dao phay, dụng cụ cắt, dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay 
thao tác thủ công), cuốc (dụng cụ cầm tay), kéo xén cỏ (dụng cụ cầm tay), gạch, đá, xi 
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măng, trái cây tươi, thực phẩm tươi sống, bàn ghế, ly (tách), chén, dĩa, đèn trang trí, kệ;dịch 
vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trên internet (nhằm mục đích 
bán hàng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người mua 
và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web cho mục đích kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2020-17984 (220) 22.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SYNMOSA BIOPHARMA 

CORPORATION   (TW) 
11 th Fl., No.392, Sec.1, Neihu Road, 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-17987 (220) 22.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A3.6.3 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH COBI PET   (VN) 
Shop 68 Nam Phúc, Phú Mỹ Hưng, số 68 
đường C, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm về thú y bao gồm thực phẩm, đồ chơi, quần áo, phụ 

kiện, đồ dùng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho thú cưng; giới thiệu sản phẩm, 
trưng bày sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-18054 (220) 22.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh lục, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Lê Thị Hoàng  (VN) 
Tổ 19, thôn Lý Trường, xã Bình Phú, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; xà phòng; nước rửa chén; nước lau nhà.  
 

Nhóm 29: Cao hà thủ ô đỏ; cao dây thìa canh; cao an xoa; cao lá sâm (không dùng cho mục 
đích y tế). 
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(210) 4-2020-18406 (220) 26.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A5.3.13; 

A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược Đại Dương 
Star  (VN) 
Thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; th−c phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2020-18418 (220) 26.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.1.2; 26.1.10 
(591) Cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Vũ Tiến  
(VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2020-18419 (220) 26.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 26.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Vũ Tiến  
(VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2020-18434 (220) 26.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh COOKIE'S HOUSE  
(VN) 
468 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Mính 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem; các loại bánh được làm từ bột: bánh mì, bánh quy, bánh 
trung thu, bánh bông lan. 
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Nhóm 35: Cửa hàng bán bánh kẹo; cửa hàng bán rượu, bia, nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2020-18470 (220) 26.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.3.23; 2.7.9; 2.7.10; 26.1.1 
(591) Hồng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kids Mom 
Việt Nam  (VN) 
Số 17, ngách 29, ngõ 296, đường Lĩnh 
Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm; đệm chống xoay dùng cho em bé; đệm đỡ đầu dùng cho em bé; tấm đệm 

để ngủ; gối; gối giữ cố định đầu dùng cho em bé. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn quàng cổ; váy; quần áo cho trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày, dép, mũ (nón), khăn quàng cổ, váy, đệm chống xoay 
dùng cho em bé, đệm, đệm đỡ đầu dùng cho em bé, tấm đệm để ngủ, gối, gối giữ cố định 
đầu dùng cho em bé, gối dài, gối hơi, chăn, chăn cho trẻ em, vỏ đệm (dành cho trẻ em), tấm 
trải phủ giường (dành cho trẻ em), vỏ gối (dành cho trẻ em), màn chống muỗi, tấm chắn 
giảm va đập trong cũi trẻ em, túi ngủ cho trẻ em, tấm phủ giường. 

 

 
(210) 4-2020-18487 (220) 26.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A6.19.5; 2.7.13; 2.7.25; 2.7.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Thanh Phương  
(VN) 
117/8 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn 

khách du lịch; vận chuyển khách lữ hành; đặt chỗ cho các chuyến đi; cung cấp dịch vụ dẫn 
đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2020-18687 (220) 27.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) WETHAI HAIWANG 

HYDROCYCLONE CO.,LTD   (CN) 
No.95 HUIHE Road, WEIHAI City, 
Shandong Province, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy gia công quặng; máy khai thác mỏ; máy phá mìn; máy tuyển nổi (máy phân 
loại); máy sàng xỉ than (máy móc); máy giặt áp lực cao; máy cơ điện dùng cho ngành hóa 
dầu; máy ép lọc; hệ thống sàng; giần/sàng (máy hoặc bộ phận của máy móc); máy lọc; máy 
sàng; máy tách nước; máy vắt khô (không sấy); máy phân loại dùng trong công nghiệp; 
máy nhào/trộn. 

 

 
(210) 4-2020-18950 (220) 28.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện tử Hồ 
Gươm  (VN) 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 
 

Nhóm 07: Máy hút bụi; máy xay sinh tố; máy vắt hoa quả chạy bằng điện; máy giặt; máy 
vắt khô quần áo; máy ép trái cây; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi. 

 
Nhóm 08: Bàn là. 

 
Nhóm 09: Máy tính; màn hình máy tính; màn hình cảm ứng; máy tính bảng; ổn áp; dàn âm 
thanh; ti vi; công tắc điện; bảng điều khiển (điện); khóa điện; thiết bị báo động; phần mềm 
điều khiển từ xa các thiết bị điện; camera giám sát. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị sấy khô không khí; thiết bị lọc nước; thiết bị 
lọc không khí; nồi áp suất sử dụng điện; lò nướng; lò vi sóng; thiết bị tắm hơi; bếp điện; bếp 
từ; thiết bị khử mùi nhà bếp; quạt điện; bình đun nước nóng bằng điện; bình đun nước nóng 
bằng năng lượng mặt trời; nồi cơm điện; nồi đa năng dùng điện; phích điện; tủ đông lạnh; 
tủ lạnh; đèn chiếu sáng dùng cho gia đình; cây nước nóng lạnh; quạt điện; quạt công 
nghiệp; máy sấy bát đĩa. 

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa. 

 
Nhóm 21: Xoong nồi không dùng điện; chảo rán không dùng điện; nồi áp suất không dùng 
điện; máy nghiền gia dụng không dùng điện; dụng cụ ép trái cây không dùng điện; đồ gốm 
gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng; dụng cụ nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2020-19084 (220) 28.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88712459 02.12.2019 US 

  
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để truy cập và quản lý các tài 
nguyên điện toán đám mây có độ trễ thấp; phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để 
truy cập và quản lý hạ tầng điện toán đám mây; phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được để truy cập và quản lý hạ tầng và mạng truyền thông không dây, di động và ngoại 
biên; phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để chạy các ứng dụng dựa trên điện 
toán đám mây; phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để chạy các ứng dụng dựa 
trên mạng phân tán; phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để quản lý mạng và tài 
nguyên máy tính phân tán; phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để xử lý dữ liệu 
và truyền dữ liệu; công cụ để triển khai và phát triển phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống được.  

 
Nhóm 38: Cung cấp truy cập vào các tài nguyên và hạ tầng điện toán đám mây có độ trễ 
thấp trên mạng viễn thông; cung cấp truy cập vào mạng viễn thông; truyền dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, dịch vụ nhà cung cấp lưu trữ đám mây/không gian 
đám mây; cung cấp hệ thống máy tính ảo và môi trường máy tính ảo thông qua điện toán 
đám mây; dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp máy chủ ảo có dung lượng khả biến cho 
người khác; dịch vụ nhân rộng [khả năng máy tính], cụ thể là, cung cấp khả năng lưu trữ 
điện tử và điện toán khả biến cho người khác; quản lý và duy trì môi trường điện toán ảo 
cho người khác; lưu trữ dữ liệu điện tử; cho thuê phần mềm máy tính; lập phương án, thiết 
kế và triển khai công nghệ máy tính cho người khác; triển khai và quản lý mạng máy tính 
không dây cho người khác; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm để truy 
cập và quản lý tài nguyên điện toán đám mây có độ trễ thấp; dịch vụ phần mềm như một 
dịch vụ (saas) có phần mềm để truy cập và quản lý hạ tầng điện toán đám mây; dịch vụ 
phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm để truy cập và quản lý hạ tầng và mạng 
truyền thông không dây, di động và ngoại biên; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) 
có phần mềm để chạy các ứng dụng dựa trên điện toán đám mây; dịch vụ phần mềm như 
một dịch vụ (saas) có phần mềm để chạy các ứng dụng dựa trên mạng phân tán; dịch vụ 
phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm để quản lý mạng và tài nguyên máy tính 
phân phối; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) cộ phần mềm để xử lý dữ liệu và 
truyền dữ liệu; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) có các công cụ để phát triển và 
triển khai phần mềm. 

 
 

(210) 4-2020-19086 (220) 28.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 25.1.6; A26.11.12 
(731) INOVA PHARMACEUTICALS 

(SINGAPORE) PTE. LIMITED   (SG) 
10 Eunos Road 8, #08-02 Singapore Post 
Centre (North Lobby), Singapore 408600 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Viên ngậm hình thoi chứa thuốc; viên ngậm có hương vị có chứa thuốc; viên 

ngậm hình thoi chữa ho; chế phẩm dược dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo không chứa thuốc; viên ngậm hình thoi không chứa thuốc [kẹo]; 
kẹo cứng; viên ngậm có hương vị, không chứa thuốc [kẹo].  

 

 
(210) 4-2020-19475 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.3; 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) BJC BRAND LIMITED  (CN) 

31/F., Tower Two, Times Square 1 
Matheson-Street, Causeway Bay, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh sandwiches; bánh 

pizza. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ hoặc bán buôn theo yêu cầu đặt 
hàng thông qua bưu điện hoặc internet, kinh doanh bán lẻ hoặc bán buôn hàng hóa, bao 
gồm: các sẩn phẩm từ sữa và sản phẩm được làm từ sữa, bơ, phô mai, kem, rau củ quả sạch, 
rau củ quả sây khô, các loại hạt giống, hoa tươi, hoa khô, ruy băng, giỏ trang trí, cây hoa, 
cây cảnh, thực phẩm tươi và đông lạnh, thực phẩm đã qua chế biến hoặc sơ chế (thịt, thịt gia 
cầm, hải sản, trứng), thực phẩm đóng hộp, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm khô, bánh kẹo, mứt các loại, dầu ăn các loại, ngũ cốc, bột và các sản phẩm từ 
ngũ cốc, gia vị, mỳ ăn liền, nước giải khát có cồn và không có cồn, thức ăn cho thú cưng, 
khăn giấy ướt, tã cho em bé, các sản phẩm tẩy rửa, các sản phẩm làm sạch và chăm sóc cơ 
thể, mỹ phẩm, giấy vệ sinh các loại, dụng cụ cho trẻ sơ sinh (núm vú giả, ti giả, bình nước, 
bình sữa), các dụng cụ dùng để chứa đựng cho mục đích gia dụng, giỏ quà, giấy phim để 
gói thực phẩm, các loại giỏ dùng cho mục đích gia dụng, văn phòng phẩm, máy tính, máy 
đếm tiền, máy đóng gói, máy bấm giờ, máy ép nhựa, bàn cất giấy, màng ép, máy làm tem 
mã vạch, thẻ tham dự, đầu đọc mã vạch, cân điện tử tại siêu thị, máy ép giá tiền, tủ an toàn 
chứa đồ, máy in và phụ kiện máy in, máy vi tính và phụ kiện máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy vi tính, máy scan và phụ kiện máy scan, máy photo và phụ kiện máy photo, mực máy 
in, mực cho máy photo, máy fax và phụ kiện máy fax, mực máy fax, giấy cho máy fax, máy 
chiếu và phụ kiện máy chiếu cho máy chiếu, máy phát wifi, bộ định tuyến, công tắc, hộp 
đựng máy tính, điện thoại, điện thoại di động, điện thoại không dây, sạc điện thoại và phụ 
kiện điện thoại, thẻ cào điện thoại, máy tính bảng và phụ kiện máy tính bảng, thẻ nhớ, máy 
ảnh, tivi, đầu dvd, bộ karaoke, hệ thống âm thanh, loa các loại, micro, tai nghe các loại, 
máy ghi âm, tivi và phụ kiện tivi, pin các loại, đèn pin, đèn sạc, robot đồ chơi, bếp điện các 
loại, nồi áp suất các loại, lò vi sóng, lò nướng, bếp điện và vỉ nướng các loại, bếp ga, tủ 
lạnh, tủ đông, máy làm mát, tủ ướp lạnh rượu, bình nước nóng lạnh, máy nước uống nóng 
lạnh, máy ép, máy xắt và máy xay các loại, máy nước nóng chạy bằng điện các loại, máy 
giữ nhiệt dùng cho mục đích gia dụng, máy pha cà phê, bàn để ủi, máy giặt, máy sấy quần 
áo, máy hút bụi, máy rửa kính, máy làm sạch các loại, máy sấy tóc, máy massage các loại, 
quạt điện các loại, máy điều hòa không khí, máy làm mát, dụng cụ và hộp đựng gia dụng 
cho nhà bếp (bát, đĩa, ấm, ly, tách, hộp, ấm trà, khay), bình hoa, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ 
nấu ăn (nồi, chảo), đồ thờ cúng nhang, nến, máy khoan dùng trong gia đình và các phụ 
kiện, móc treo các loại, thước cuộn các loại, găng tay bảo hộ các loại, kính bảo hộ các loại, 
mặt nạ các loại, mũ bảo hộ các loại, giày bảo hộ các loại, đèn tín hiệu và đèn các loại, dụng 
cụ và dụng cụ cầm tay cho mục đích gia dụng và sử dụng thủ công, máy công cụ, tủ khóa 
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các loại, máy bơm, máy xịt rửa, máy phát điện, đồ đạc (bàn, ghế, tủ chứa), phụ kiện thiết bị 
điện, thiết bị vệ sinh (bộ vòi nước, bộ vòi hoa sen) và phụ kiện phòng tắm, bộ lọc nước gia 
dụng và các phụ kiện kèm theo, xe đẩy, thang nhôm, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, 
phụ kiện của ô tô, xe máy, dầu nhớt xe máy, thiết bị và dụng cụ chống côn trùng, chăn, ga, 
gối, đệm, mùng, chiếu, thảm, khăn các loại, phao bơi, bể bơi đồ chơi, võng, xe đẩy trẻ em, 
xe tập đi, đồ chơi trẻ em, đồ chơi, giày dép, dụng cụ bảo vệ đầu, kính thời trang và kính 
mát, quần áo, phụ kiện quần áo, thiết bị tập thể dục, máy tập thể dục, đồ trang trí cây thông 
Noel, đồ trang trí nhà, đồ chơi, hoa nhân tạo và cây cảnh, trang sức, phụ kiện trang sức kim 
loại thông dụng (vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai), phụ kiện trang sức bằng da 
(vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, hoa tai), phụ kiện tóc (dây buộc tóc, kẹp tóc, băng 
đeo, lò cuốn tóc, lược), dụng cụ làm móng (kềm, sơn, giũa, cắt móng tay), vali, túi xách, ba 
lô, thắt lưng, ví, cặp các loại; quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; dịch vụ 
tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; phân phát mẫu và trưng bày hàng 
hóa; xuất bản các ấn phẩm quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; nghiên cứu kinh 
doanh; thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thương mại và kinh doanh 
chuyên nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, xúc tiến tiếp thị bán hàng; nghiên 
cứu tiếp thị và phân tích tiếp thị; dự báo kinh tế; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ tái lập cửa 
hàng; dịch vụ tái lập địa điểm kinh doanh; giới thiệu hàng hóa và dịch vụ tại đại siêu thị, 
nhà bán lẻ thực phẩm và cửa hàng bách hóa; hoạt động của chợ bán buôn, siêu thị, nhà bán 
lẻ thực phẩm và cửa hàng bách hóa, cụ thể là đàm phán và ký kết hợp đồng liên quan đến 
mua bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ; quản lý quá trình đặt hàng; phân tích giá cả; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ so sánh giá cả; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đăng ký quà tặng; dịch vụ marketing; tư vấn quản lý marketing; 
thăm dò dư luận; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa & dịch vụ cho người 
khác]; sản xuất phim để quảng cáo; sản xuất chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ khuyến 
mãi cho người khác; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ thẻ tích điểm cho thành viên, cụ 
thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ cua người khác bằng cách phát hành thể phần thưởng 
cho khách hàng thân thiết; phát hành và xử lý điểm khách hàng thân thiết; phát hành, xử lý 
và quản lý thẻ thành viên; dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là hỗ trợ khách hàng qua 
internet, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua internet, quảng cáo qua phương tiện truyền 
thông và internet; cung cấp hỗ trợ kinh doanh trong hoạt động nhượng quyền thương mại; 
cho thuê kệ (giá). 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê mặt bằng kinh doanh; quản lý bất động sản; tư 
vấn quản lý tài chính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng. 

 
Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến. 

 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; vận chuyển 
hàng hoá; cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; gói quà; kho hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ; xếp 
hàng vào kho. 

 
Nhóm 40: Giết mổ động vật; dịch vụ in ấn; dịch vụ chế biến và bảo quản rau củ, thủy sản, 
thịt và các sản phẩm làm từ thịt; làm đông lạnh thực phẩm 

 
Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; tổ chức các hoạt động và sự kiện văn 
hóa, giải trí. 
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về máy tính; tư vấn quản lý hệ thống máy tính; nghiên cứu khoa 
học; lập trình máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cơ sở lưu trú 
tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp; dịch vụ thú y; dịch vụ 
nông nghiệp; chế biến thủy sản và dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 45: Cho thuê quần áo, dịch vụ trợ giúp khách hàng; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ vệ sĩ; 
tư vấn tạo phong cách riêng cho trang phục cá nhân; lập kế hoạch cho đám cưới, sinh nhật, 
sự kiện lễ hội. 

 

 
(210) 4-2020-19476 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.3; 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(731) BJC BRAND LIMITED  (CN) 

31/F., Tower Two, Times Square 1 
Matheson-Street, Causeway Bay, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh sandwiches; bánh 

pizza. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ hoặc bán buôn theo yêu cầu đặt 
hàng thông qua bưu điện hoặc internet, kinh doanh bán lẻ hoặc bán buôn hàng hóa, bao 
gồm: các sẩn phẩm từ sữa và sản phẩm được làm từ sữa, bơ, phô mai, kem, rau củ quả sạch, 
rau củ quả sấy khô, các loại hạt giống, hoa tươi, hoa khô, ruy băng, giỏ trang trí, cây hoa, 
cây cảnh, thực phẩm tươi và đông lạnh, thực phẩm đã qua chế biến hoặc sơ chế (thịt, thịt gia 
cầm, hải sản, trứng), thực phẩm đóng hộp, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm khô, bánh kẹo, mứt các loại, dầu ăn các loại, ngũ cốc, bột và các sản phẩm từ 
ngũ cốc, gia vị, mỳ ăn liền, nước giải khát có cồn và không có cồn, thức ăn cho thú cưng, 
khăn giấy ướt, tã cho em bé, các sản phẩm tẩy rửa, các sản phẩm làm sạch và chăm sóc cơ 
thể, mỹ phẩm, giấy vệ sinh các loại, dụng cụ cho trẻ sơ sinh (núm vú giả, ti giả, bình nước, 
bình sữa), các dụng cụ dùng để chứa đựng cho mục đích gia dụng, giỏ quà, giấy phim để 
gói thực phẩm, các loại giỏ dùng cho mục đích gia dụng, văn phòng phẩm, máy tính, máy 
đếm tiền, máy đóng gói, máy bấm giờ, máy ép nhựa, bàn cất giấy, màng ép, máy làm tem 
mã vạch, thẻ tham dự, đầu đọc mã vạch, cân điện tử tại siêu thị, máy ép giá tiền, tủ an toàn 
chứa đồ, máy in và phụ kiện máy in, máy vi tính và phụ kiện máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy vi tính, máy scan và phụ kiện máy scan, máy photo và phụ kiện máy photo, mực máy 
in, mực cho máy photo, máy fax và phụ kiện máy fax, mực máy fax, giấy cho máy fax, máy 
chiếu và phụ kiện máy chiếu cho máy chiếu, máy phát wifi, bộ định tuyến, công tắc, hộp 
đựng máy tính, điện thoại, điện thoại di động, điện thoại không dây, sạc điện thoại và phụ 
kiện điện thoại, thẻ cào điện thoại, máy tính bảng và phụ kiện máy tính bảng, thẻ nhớ, máy 
ảnh, tivi, đầu dvd, bộ karaoke, hệ thống âm thanh, loa các loại, micro, tai nghe các loại, 
máy ghi âm, tivi và phụ kiện tivi, pin các loại, đèn pin, đèn sạc, robot đồ chơi, bếp điện các 
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loại, nồi áp suất các loại, lò vi sóng, lò nướng, bếp điện và vỉ nướng các loại, bếp ga, tủ 
lạnh, tủ đông, máy làm mát, tủ ướp lạnh rượu, bình nước nóng lạnh, máy nước uống nóng 
lạnh, máy ép, máy xắt và máy xay các loại, máy nước nóng chạy bằng điện các loại, máy 
giữ nhiệt dùng cho mục đích gia dụng, máy pha cà phê, bàn để ủi, máy giặt, máy sấy quần 
áo, máy hút bụi, máy rửa kính, máy làm sạch các loại, máy sấy tóc, máy massage các loại, 
quạt điện các loại, máy điều hòa không khí, máy làm mát, dụng cụ và hộp đựng gia dụng 
cho nhà bếp (bát, đĩa, ấm, ly, tách, hộp, ấm trà, khay), bình hoa, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ 
nấu ăn (nồi, chảo), đồ thờ cúng nhang, nến, máy khoan dùng trong gia đình và các phụ 
kiện, móc treo các loại, thước cuộn các loại, găng tay bảo hộ các loại, kính bảo hộ các loại, 
mặt nạ các loại, mũ bảo hộ các loại, giày bảo hộ các loại, đèn tín hiệu và đèn các loại, dụng 
cụ và dụng cụ cầm tay cho mục đích gia dụng và sử dụng thủ công, máy công cụ, tủ khóa 
các loại, máy bơm, máy xịt rửa, máy phát điện, đồ đạc (bàn, ghế, tủ chứa), phụ kiện thiết bị 
điện, thiết bị vệ sinh (bộ vòi nước, bộ vòi hoa sen) và phụ kiện phòng tắm, bộ lọc nước gia 
dụng và các phụ kiện kèm theo, xe đẩy, thang nhôm, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, 
phụ kiện của ô tô, xe máy, dầu nhớt xe máy, thiết bị và dụng cụ chống côn trùng, chăn, ga, 
gối, đệm, mùng, chiếu, thảm, khăn các loại, phao bơi, bể bơi đồ chơi, võng, xe đẩy trẻ em, 
xe tập đi, đồ chơi trẻ em, đồ chơi, giày dép, dụng cụ bảo vệ đầu, kính thời trang và kính 
mat, quân áo, phụ kiện quần áo, thiết bị tập thể dục, máy tập thể dục, đồ trang trí cây thông 
Noel, đồ trang trí nhà, đồ chơi, hoa nhân tạo và cây cảnh, trang sức, phụ kiện trang sức kim 
loại thông dụng (vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai), phụ kiện trang sức bằng da 
(vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, hoa tai), phụ kiện tóc (dây buộc tóc, kẹp tóc, băng 
đeo, lò cuốn tóc, lược), dụng cụ làm móng (kềm, sơn, giũa, cắt móng tay), vali, túi xách, ba 
lô, thắt lưng, ví, cặp các loại; quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; dịch vụ 
tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; phân phát mẫu và trưng bày hàng 
hóa; xuất bản các ấn phẩm quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; nghiên cứu kinh 
doanh; thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thương mại và kinh doanh 
chuyên nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, xúc tiến tiếp thị bán hàng; nghiên 
cứu tiếp thị và phân tích tiếp thị; dự báo kinh tế; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ tái lập cửa 
hàng; dịch vụ tái lập địa điểm kinh doanh; giới thiệu hàng hóa và dịch vụ tại đại siêu thị, 
nhà bán lẻ thực phẩm và cửa hàng bách hóa; hoạt động của chợ bán buôn, siêu thị, nhà bán 
lẻ thực phẩm và cửa hàng bách hóa, cụ thể là đàm phán và ký kết hợp đồng liên quan đến 
mua bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ; quản lý quá trình đặt hàng; phân tích giá cả; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ so sánh giá cả; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đăng ký quà tặng; dịch vụ marketing; tư vấn quản lý marketing; 
thăm dò dư luận; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa & dịch vụ cho người 
khác]; sản xuất phim để quảng cáo; sản xuất chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ khuyến 
mãi cho người khác; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ thẻ tích điểm cho thành viên, cụ 
thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ cua người khác bằng cách phát hành thể phần thưởng 
cho khách hàng thân thiết; phát hành và xử lý điểm khách hàng thân thiết; phát hành, xử lý 
và quản lý thẻ thành viên; dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là hỗ trợ khách hàng qua 
internet, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua internet, quảng cáo qua phương tiện truyền 
thông và internet; cung cấp hỗ trợ kinh doanh trong hoạt động nhượng quyền thương mại; 
cho thuê kệ (giá). 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê mặt bằng kinh doanh; quản lý bất động sản; tư 
vấn quản lý tài chính. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng. 
 

Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến. 
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Nhóm 39: Bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; vận chuyển 
hàng hoá; cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; gói quà; kho hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ; xếp 
hàng vào kho. 

 
Nhóm 40: Giết mổ động vật; dịch vụ in ấn; dịch vụ chế biến và bảo quản rau củ, thủy sản, 
thịt và các sản phẩm từ thịt; làm đông lạnh thực phẩm. 

 
Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; tổ chức các hoạt động và sự kiện văn 
hóa, giải trí. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về máy tính; tư vấn quản lý hệ thống máy tính; nghiên cứu khoa 
học; lập trình máy tính 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cơ sở lưu trú 
tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán án tự phục vụ; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp; dịch vụ thú y; dịch vụ 
nông nghiệp; chế biến thủy sản và dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 45: Cho thuê quần áo, dịch vụ trợ giúp khách hàng; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ vệ sĩ; 
tư vấn tạo phong cách riêng cho trang phục cá nhân; lập kế hoạch cho đám cưới, sinh nhật, 
sự kiện lễ hội. 

 

 
(210) 4-2020-19766 (220) 01.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.7; 6.1.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Súp Mộc  (VN) 
506 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

 
(210) 4-2020-19778 (220) 01.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.2; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cung ứng Đại 
Việt   (VN) 
Số nhà 74, phố Hoàng Xá, thị trấn Thanh 
Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 
Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm; nước tẩy rửa vệ sinh; nước 

javen; nước hoa.  
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất; thực phẩm ăn kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế; thực phẩm công thức dành cho trẻ: dược phẩm; chất tẩy uế.  

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống cung cấp 

nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; máy lọc không khí; máy làm mát.  

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo da; quần áo có họa tiết thêu; quần áo may sẵn; giày; dép.  

 

Nhóm 29: Thịt, đóng hộp; thịt tươi sống; sữa; dầu ăn có nguồn gốc từ thực vật.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước; mua bán thiết bị và máy móc để làm sạch nước; 

quảng cáo hệ thống cung cấp nước; mua bán máy làm mát; mua bán máy lọc không khí; 

mua bán cây lọc nước.  
 

 
(210) 4-2020-19783 (220) 02.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 5.7.3; 2.9.14; A2.9.15; 

26.1.1 

(591) Xanh, đỏ, vàng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Nhân ái   (VN) 
Xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2020-19797 (220) 02.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HIGHTECH 
Việt Nam  (VN) 
Nhà A60 - TT8 khu đô thị Văn Quán, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị vận hành thang máy; máy nâng [thang máy]; đai máy nâng; đai của 

thang máy; thang máy. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thang máy.  
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(210) 4-2020-19814 (220) 02.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Tiến Phước  (VN) 
542 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 
điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn; tổ chức hội chợ thương mại 
nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 
các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng, giám sát thi công xây dựng; lắp đặt và sửa chữa hệ 
thống điện, nước, vệ sinh; san lấp và chuẩn bị mặt bằng; làm sạch tòa nhà. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các máy trò chơi; cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử thông qua internet; dịch vụ sòng bạc (casino) và đánh bạc; tổ chức 
và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc thi cho mục đích giải trí. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; 
cho thuê địa điểm cho cuộc họp, hội thảo và triển lãm; dịch vụ khu nghỉ dưỡng cụ thể là 
cung cấp chỗ ở tạm thời, thức ăn và nước uống cho khách do chính nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-19860 (220) 02.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 018160913 03.12.2019 EM 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  
(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được dùng để truy vấn cơ sở dữ liệu 

điện tử; phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để tăng tốc truy vấn cơ sở dữ liệu 
đám mây; phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để tăng tốc hiệu suất lưu trữ cơ sở 
dữ liệu; phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 42: Lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm 
để truy vấn cơ sở dữ liệu điện tử; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm 
để tăng tốc truy vấn cơ sở dữ liệu đám mây; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) có 
phần mềm để tăng tốc hiệu suất lưu trữ cơ sở ®÷ liệu; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ 
(saas) có phần mềm để lưu trữ dữ liệu điện tử. 
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(210) 4-2020-19944 (220) 02.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH PHARMACY MINH 
CHÂU  (VN) 
431 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-19945 (220) 02.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH PHARMACY MINH 
CHÂU  (VN) 
431 Hai Ba Trưng, phường 8, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-19946 (220) 02.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH PHARMACY Minh 
Châu  (VN) 
431 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu thuốc. 
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(210) 4-2020-20007 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Khánh Lê  (VN) 
220/9/3 đường TX52, khu phố 4, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy, máy công cụ, dụng cụ vận hành bằng điện: bộ điều chỉnh [bộ phận của 

máy].                  
 

 
(210) 4-2020-20031 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.3; A8.1.16 

(591) Đỏ cam, vàng, hồng, xám, xanh dương, 

xanh lá, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
G&G Việt Nam   (VN) 
Số 52 Hàng Bún, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh bông lan.  
 

 
(210) 4-2020-20046 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A18.5.7; 18.5.1; A18.5.3; A26.11.12 

(591) Đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện máy Lê Huy   (VN) 
Số 24 Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Cân đo điện tử. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.  
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(210) 4-2020-20069 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại mỹ phẩm Đăng 
Dương   (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ 

y tế. 
 

 
(210) 4-2020-20116 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.11.7; 26.1.1; A25.3.3; 

26.4.9; 26.7.25 
(591) Lục lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ MQ   (VN) 
9/3A Bùi Văn Ngữ, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ phân tần loa; loa; cuộn cảm; vỏ thùng loa; bảng mạch in; thiết bị âm thanh 

nổi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: bộ phân tần loa, loa, cuộn cảm, vỏ thùng loa, bảng mạch in, máy thiết bị âm 
thanh nổi. 

 

 
(210) 4-2020-20206 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 25.7.25; 25.7.20; 24.17.5 
(591) Đỏ, xám đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ SH CAMPUS  (VN) 
Thửa 7, lô 8A2, khu ĐTM Ngã Năm Sân 
Bay Cát Bi, phường Đằng Giang, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2020-20207 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A5.5.20; 

A5.5.21; 3.7.17; 25.7.25; 1.15.23 

(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh dương, vàng, 

trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SH CAMPUS   (VN) 
Thửa 7, lô 8A2, khu ĐTM Ngã Năm Sân 

Bay Cát Bi, phường Đằng Giang, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2020-20211 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH Pharmacy Minh 
Châu  (VN) 
431 Hai Bà Trưng, phường 08, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là mua bán [kinh doanh] thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-20212 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) CÔNG TY TNHH PHARMACY MINH 
CHÂU  (VN) 
431 Hai Bà Trưng, phường 08, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là mua bán [kinh doanh] thuốc. 
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(210) 4-2020-20213 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) CÔNG TY TNHH PHARMACY MINH 
CHÂU  (VN) 
431 Hai Bà Trưng, phường 08, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là mua bán [kinh doanh] thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-20215 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) CÔNG TY TNHH PHARMACY MINH 
CHÂU  (VN) 
431 Hai Bà Trưng, phường 08, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là mua bán [kinh doanh] thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-20221 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) CÔNG TY TNHH PHARMACY MINH 
CHÂU  (VN) 
431 Hai Bà Trưng, phường 08, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là mua bán [kinh doanh] thuốc. 
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(210) 4-2020-20251 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 4.5.2; 4.5.3; 1.15.23; 

26.11.3 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xám. 
(731) Công ty CP Golf Award Việt 

Nam   (VN) 
Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, 
đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da (cặp sách, vali, ví, túi xách).  
 

Nhóm 25: Đồ thời trang: hàng may mặc (quần áo); giày dép; thắt lưng [trang phục]; đồ đi 
chân; đồ đội đầu; khăn choàng. 

 
Nhóm 28: Bóng chơi gôn; dụng cụ cấp bóng chơi gôn tự động; dụng cụ đánh dấu bóng chơi 
gôn; dụng cụ lấy bóng chơi gôn; giá được thiết kế đặc biệt để giữ túi đựng vật dụng đánh 
gôn; xe đẩy túi đựng vật dụng đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn; thảm tập gôn; găng 
tay đánh gôn; gậy đánh gôn; phần tay cầm gậy đánh gôn; cán gậy đánh gôn; bao bịt đầu 
gậy đánh gôn; túi đựng gậy đánh gôn có bánh xe; điểm phát bóng chơi gôn (vật nhỏ, nhọn 
để đặt bóng trước khi đánh). 

 
Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, dụng cụ thể dục thể 
thao, đồ dùng thiết bị thể thao, trang phục thể thao, đồ thể thao chơi gôn như: gậy gôn, túi 
đựng đồ chơi gôn, quần áo chơi gôn, đồ tập gôn, bóng gôn; quảng cáo thể dục thể thao; tư 
vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương hiệu thể thao (dịch vụ nhượng quyền 
thương mại).  
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ cung cấp các chuyến du lịch chơi gôn; dịch vụ 
vận tải hành khách; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; chuyển phát hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ sân gôn; tổ chức và điều 
hành sự kiện, hội thảo, hội nghị thể thao, văn hóa và giải trí; cung cấp các tiện nghi sử dụng 
cho chơi gôn; câu lạc bộ chơi golf; khai thác sân golf; tổ chức các cuộc thi golf; dịch vụ 
kinh doanh sân golf; đào tạo chơi golf; tổ chức các khóa đào tạo chơi golf online. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng sân golf; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thiết kế 
sân golf; dịch vụ thiết kế nội thất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chăm sóc mặt cỏ sân golf; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ 
mát xa; dịch vụ spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  
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(210) 4-2020-20252 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 4.5.2; 4.5.3; 1.15.23; 

26.11.3 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xám. 
(731) Công ty CP Golf Award Việt 

Nam    (VN) 
Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, 
đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da (cặp sách, vali, ví, túi xách).   
 

Nhóm 25: Đồ thời trang: hàng may mặc (quần áo); giày dép; thắt lưng [trang phục]; đồ đi 
chân; đồ đội đầu; khăn choàng.  

 
Nhóm 28: Bóng chơi gôn; dụng cụ cấp bóng chơi gôn tự động; dụng cụ đánh dấu bóng chơi 
gôn; dụng cụ lấy bóng chơi gôn; giá được thiết kế đặc biệt để giữ túi đựng vật dụng đánh 
gôn; xe đẩy túi đựng vật dụng đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn; thảm tập gôn; găng 
tay đánh gôn; gậy đánh gôn; phần tay cầm gậy đánh gôn; cán gậy đánh gôn; bao bịt đầu 
gậy đánh gôn; túi đựng gậy đánh gôn có bánh xe; điểm phát bóng chơi gôn (vật nhỏ, nhọn 
để đặt bóng trước khi đánh).  

 
Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, dụng cụ thể dục thể 
thao, đồ dùng thiết bị thể thao, trang phục thể thao, đồ thể thao chơi gôn như: gậy gôn, túi 
đựng đồ chơi gôn, quần áo chơi gôn, đồ tập gôn, bóng gôn; quảng cáo thể dục thể thao; tư 
vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương hiệu thể thao (dịch vụ nhượng quyền 
thương mại).   
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ cung cấp các chuyến du lịch chơi gôn; dịch vụ 
vận tải hành khách; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; chuyển phát hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ sân gôn; tổ chức và điều 
hành sự kiện, hội thảo, hội nghị thể thao, văn hóa và giải trí; cung cấp các tiện nghi sử dụng 
cho chơi gôn; câu lạc bộ chơi golf; khai thác sân golf; tổ chức các cuộc thi golf; dịch vụ 
kinh doanh sân golf; đào tạo chơi golf; tổ chức các khóa đào tạo chơi golf online.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng sân golf; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thiết kế 
sân golf; dịch vụ thiết kế nội thất.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện).   

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chăm sóc mặt cỏ sân golf; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ 
mát xa; dịch vụ spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  
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(210) 4-2020-20344 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu. 
(731) Công ty TNHH công nghệ nuôi 

trồng thủy sản TOMSAIGON  
(VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bể xây, ao nuôi tôm vận chuyển được, ao tròn nuôi 

tôm, ao nổi di động, ao tôm bằng thép, sơn cách nhiệt, bề mặt trang trí bằng các mảnh vật 
liệu phi kim loại trong các công trình xây dựng, phao, phao neo, phao dài, chìa ba nhánh, 
chìa sáu nhánh, chìa tám nhánh, bạt lót hồ nuôi tôm, ô xy đáy, quạt hồ nuôi tôm, đồ chứa 
đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển], thùng chứa nổi, đồi mồi nhân tạo, đồ 
đạc có thể bơm phồng, rổ (giỏ/sọt), bể nuôi loài thuỷ sinh trong nhà, nắp bể nuôi loài thuỷ 
sinh, lưới quây (dùng để đánh bắt cá), tôm được bảo quản, tôm đông lạnh, thực phẩm trên 
cơ sở tôm, cá được bảo quản, thực phẩm trên cơ sở cá, động vật thân mềm được bảo quản, 
tôm nước ngọt [sống], vật nuôi để cung cấp giống (tôm giống, cá giống), cá còn sống, tôm 
còn sống, thực phẩm cho động vật, động vật sống, động vật giáp xác [sống], men vi sinh, 
thức ăn cho tôm, thức ăn cho cá, thức ăn cung cấp protein, tôm khô, hải sản khô (cá khô, 
mực khô). 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng dưới nước; sửa 
chữa dưới nước; xây dựng ao tròn nuôi tôm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; cho thuê 
thiết bị nấu ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi 
trồng thuỷ sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp.  

 
 

 
(210) 4-2020-20351 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.5.2 
(591) Xanh đậm, nâu. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và công nghiệp xây 
dựng Việt Hưng  (VN) 
Số 316, đường Lê Trọng Tấn, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại; cửa cuốn 
bằng kim loại; cửa quay bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng (kim loại và phi kim loại), cửa ra vào (bằng kim loại 
và không bằng kim loại), cửa sổ (bằng kim loại và không bằng kim loại), tấm cửa (bằng 
kim loại và không bằng kim loại), cửa xếp (bằng kim loại và không bằng kim loại), cửa 
chớp (bằng kim loại và không bằng kim loại), cửa quay (bằng kim loại và không bằng kim 
loại), phụ kiện cửa ra vào, cửa cuốn, cửa nhôm, cửa xếp, đồ nội thất bằng gỗ (bàn, ghế, tủ, 
giường, ghế sofa); quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2020-20365 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH Deloitte Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 15, Vinaconex Tower số 34 phố 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí (xuất bản phẩm dạng in); xuất bản phẩm định kỳ; xuất bản phẩm dạng 

in; sách, tạp chí và sách mỏng; cuốn sách nhỏ để hướng dẫn; cuốn sách nhỏ để sử dụng 
trong việc tiến hành các cuộc hội thảo; cuốn sách nhỏ để sử dụng trong việc tiến hành các 
cuộc hội thảo tập huấn; sổ tay hướng dẫn liên quan đến hội thảo tập huấn; sách hướng dẫn 
đào tạo in sẵn; cuốn sách nhỏ để đào tạo; sách hướng dẫn đào tạo dạng ấn phẩm; sổ tay 
hướng dẫn đào tạo dạng ấn phẩm; tài liệu đào tạo (không phải thiết bị); sổ thông tin; tờ 
thông tin; tờ thông tin rời; mẫu tờ khai in sẵn để biên tập thông tin; tờ làm bằng giấy để 
hiển thị thông tin; tờ làm bằng bìa cứng để hiển thị thông tin; xuất bản phẩm dạng in liên 
quan đến quản lý tài chính kinh doanh, hệ thống thông tin, thuế, quản lý hồ sơ, dịch vụ kế 
toán, giáo dục, kiểm toán và kế toán. 

 
Nhóm 35: Tư vấn liên quan đến quản lý kinh doanh; tư vấn liên quan đến tổ chức kinh 
doanh; tư vấn liên quan đến việc mua lại các doanh nghiệp; tư vấn liên quan đến việc bán 
doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn liên quan đến mua lại 
doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn liên quan đến điều hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn liên quan 
đến tổ chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn liên quan đến lập kế hoạch kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn liên quan đến quản lý rủi ro kinh doanh; tổ chức việc giới thiệu kinh doanh; dịch vụ đối 
chuẩn (đánh giá các hoạt động tổ chức kinh doanh); quản lý tài khoản doanh nghiệp; tìm 
kiếm trong lĩnh vực mua lại doanh nghiệp; mua lại doanh nghiệp; dịch vụ tham vấn mua lại 
doanh nghiệp; quản trị kinh doanh; tư vấn kinh doanh; các dịch vụ cố vấn kinh doanh; dịch 
vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến quản lý doanh nghiệp; dịch vụ phân tích kinh doanh; 
đánh giá kinh doanh; hỗ trợ kinh doanh; tham vấn kinh doanh; các dịch vụ tư vấn liên quan 
đến quản lý các chiến dịch gây quỹ; các dịch vụ tư vấn liên quan đến marketing; các dịch 
vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tiếp thị/marketing các chiến dịch gây quỹ; các dịch 
vụ tư vấn liên quan đến việc thúc đẩy các chiến dịch gây quỹ; các dịch vụ tư vấn kinh doanh 
liên quan đến việc cung cấp hệ thống quản lý chất lượng; tư vấn kinh doanh cho các công 
ty; tư vấn kinh doanh cho các công ty tư nhân; tư vấn kinh doanh cho cá nhân; tư vấn doanh 
nghiệp; cố vấn doanh nghiệp; các dịch vụ phân tích dữ liệu kinh doanh; các dịch vụ phát 
triển kinh doanh; dịch vụ chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; nghiên cứu về hiệu quả 
kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ giám định 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
122 

kinh tế; dịch vụ giám sát kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ giải đáp kinh 
doanh; các dịch vụ thu thập tin tức kinh doanh; điều tra kinh doanh; điều hành kinh doanh; 
cố vấn điều hành kinh doanh; các dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và 
quản lý kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ 
quản lý kinh doanh việc thuê ngoài; tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh; dịch vụ sáp nhập 
doanh nghiệp; các dịch vụ mô hình hóa kinh doanh; dịch vụ giám sát kinh doanh; đàm phán 
kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; cố vấn tổ chức kinh doanh; lập kế hoạch kinh 
doanh; dịch vụ cố vấn lập kế hoạch kinh doanh; lưu trữ hồ sơ kinh doanh; tư vấn tuyển dụng 
doanh nghiệp; dịch vụ thư ký doanh nghiệp; phân tích thống kê kinh doanh; các dịch vụ 
thông tin thống kê kinh doanh; nghiên cứu thống kê kinh doanh; hoạch định chiến lược 
kinh doanh; dịch vụ chiến lược kinh doanh; các dịch vụ kinh doanh kế toán giám định; thu 
thập thông tin kinh doanh; thu thập số liệu thống kê kinh doanh; thu thập thông tin cho 
doanh nghiệp; thu thập số liệu thống kê cho doanh nghiệp; quản lý kinh doanh thương mại; 
biên tập dữ liệu kinh doanh; biên tập thông tin kinh doanh; biên tập số liệu thống kê kinh 
doanh; thông tin kinh doanh có sự hỗ trợ của máy vi tính; truy xuất thông tin kinh doanh 
bằng máy tính; dịch vụ thông tin kinh doanh được kiểm soát bằng máy tính; lưu trữ hồ sơ 
kinh doanh bằng máy tính; nghiên cứu kinh doanh bằng máy tính; tiến hành đánh giá kinh 
doanh; tiến hành nghiên cứu tính khả thi trong kinh doanh; tiến hành nghiên cứu kinh 
doanh; tiến hành các cuộc khảo sát truyền thông kinh doanh nội bộ; cố vấn liên quan đến 
mua lại doanh nghiệp; tư vấn liên quan đến quản lý tài liệu kinh doanh; tư vấn liên quan 
đến hiệu quả kinh doanh; cố vấn liên quan đến quản lý kinh doanh; tư vấn liên quan đến sáp 
nhập doanh nghiệp; tham vấn liên quan đến tổ chức kinh doanh; tham vấn liên quan đến lập 
kế hoạch kinh doanh; tư vấn liên quan đến thúc đẩy kinh doanh; tư vấn liên quan đến việc 
thành lập và điều hành doanh nghiệp; tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị thống kê kinh 
doanh; dịch vụ cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp; xử lý dữ liệu cho việc thu thập dữ liệu cho 
mục đích kinh doanh; phổ biến thông tin kinh doanh; phân tích kinh tế cho mục đích kinh 
doanh; phân tích dự báo kinh tế cho mục đích kinh doanh; dự báo kinh tế cho mục đích 
kinh doanh; dịch vụ thông tin kinh tế cho mục đích kinh doanh; kiểm tra quá trình hoặc 
hiệu suất (kiểm tra, xem xét hoặc đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp hoặc tổ chức); 
đánh giá cơ hội kinh doanh; dịch vụ thông tin liên quan đến doanh nghiệp; dịch vụ khảo 
sát/điều tra liên quan đến kinh doanh; dịch vụ hậu cần/logistics (quản lý kinh doanh và tổ 
chức cơ sở vật chất và nguồn lực); dịch vụ tư vấn quản lý cho doanh nghiệp; hỗ trợ quản lý 
trong các vấn đề kinh doanh; tư vấn quản lý liên quan đến kinh doanh; quản lý các dự án 
kinh doanh (cho người khác); thu thập số liệu thống kê kinh doanh (cho người khác); lập 
các báo cáo kinh doanh; chuẩn bị thống kê kinh doanh; chuẩn bị các tài liệu liên quan đến 
kinh doanh; chuẩn bị thống kê (kinh doanh); xử lý kết quả khảo sát kinh doanh; tư vấn kinh 
doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu dự án cho các doanh nghiệp; cung cấp hỗ trợ kinh doanh; 
cung cấp dữ liệu kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh 
liên quan đến công ty liên doanh; cung cấp hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; cung cấp 
thông tin điều hành kinh doanh; cung cấp thông tin thống kê kinh doanh; cung cấp thông 
tin liên quan đến quản trị kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến quản lý kinh doanh; 
cung cấp thông tin liên quan đến kinh doanh; nghiên cứu thông tin kinh doanh; dịch vụ 
nghiên cứu liên quan đến kinh doanh; tư vấn quản lý rủi ro (kinh doanh); tư vấn chiến lược 
kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh chiến lược; soạn thảo các báo cáo dự án kinh doanh; 
soạn thảo các nghiên cứu dự án kinh doanh; soạn thảo các báo cáo kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn và quản lý kinh doanh trong nhóm này, quản lý nguồn nhân lực, nghiên cứu kinh 
doanh, tư vấn quản lý, hỗ trợ quản lý và dự báo kinh tế; quản lý tài sản hữu hình và vô hình 
cho doanh nghiệp trong nhóm này; dịch vụ đánh giá thuế; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho 
doanh nghiệp; dịch vụ công bố thông tin doanh nghiệp trong nhóm này; dịch vụ thúc đẩy 
bán hàng trong nhóm này; phổ biến thông tin kinh doanh, thương mại và quảng cáo; cung 
cấp thông tin kinh doanh; điều tra kinh doanh và dịch vụ kế toán điều tra, cung cấp dịch vụ 
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quản lý phá sản, dịch vụ kinh doanh bao gồm quản trị doanh nghiệp, đàm phán hợp đồng, 
chiến lược tiếp thị, quản lý rủi ro, dịch vụ quản trị mất khả năng thanh toán, khôi phục 
doanh nghiệp và phục hồi kinh doanh; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin 
liên quan đến thương mại; dịch vụ kiểm toán tài khoản, dịch vụ lập bản khai, lập kế hoạch, 
tuân thủ và tư vấn về thuế; dịch vụ kế toán; dịch vụ tư vấn quản lý; dịch vụ cho việc hỗ trợ 
và tư vấn về tổ chức và quản lý doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn và cố vấn trong việc quản lý 
kinh doanh hoặc chức năng kinh doanh của các công ty công nghiệp và thương mại; dịch vụ 
kế toán; nghiệp vụ kế toán; cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản (kế toán); chuẩn bị 
báo cáo thống kê tài khoản; kế toán bằng máy vi tính; hạch toán giá thành; hạch toán quản 
trị chi phí; lập các báo cáo thống kê tài khoản; kế toán điều tra; kể toán quản trị; lập tài 
khoản; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường. 

 
Nhóm 36: Quản lý tài sản hữu hình và vô hình cho doanh nghiệp. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; các dịch vụ tư vấn đào tạo kinh 
doanh; các dịch vụ đào tạo kinh doanh; huấn luyện (giáo dục và đào tạo); các dịch vụ đào 
tạo thương mại; đào tạo qua máy tính; tiến hành các cuộc hội thảo; tiến hành hội thảo đào 
tạo; tiến hành các cuộc hội thảo (tập huấn); tiến hành các cuộc hội nghị (tập huấn); các dịch 
vụ tư vấn liên quan đến giáo dục; các dịch vụ tư vấn liên quan đến đào tạo; giáo dục; tổ 
chức các khóa đào tạo; cung cấp đào tạo về quản lý kinh doanh và chiến lược kinh doanh; 
cung cấp các khóa đào tạo; cung cấp lớp đào tạo; dịch vụ giảng dạy; tư vấn đào tạo; các 
dịch vụ giáo dục và đào tạo, cụ thể là các lớp học, hội thảo và hướng dẫn liên quan đến 
nguồn nhân lực, việc làm, viễn thông, nghề kế toán, kiểm toán, kế toán, tài chính, phân tích 
dữ liệu, kinh doanh và các hoạt động của chính phủ của tất cả các loại hình, doanh nghiệp 
và các hoạt động đầu tư cá nhân; xuất bản thông tin qua hoặc sử dụng mạng máy tính hoặc 
phương tiện viễn thông hoặc thiết bị viễn thông, bao gồm thông tin liên quan đến quản lý 
nguồn nhân lực, dịch vụ thông tin kinh doanh và thông tin quản lý kinh doanh; tổ chức các 
khóa học tập huấn; nghiên cứu giáo dục. 

 
 

(210) 4-2020-20416 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Kim 

Quỳnh   (VN) 
Số 57 ngõ 91 đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; rô-bốt hút bụi; rô-bốt lau nhà; linh phụ kiện dùng cho 

máy hút bụi chân không, rô-bốt hút bụi, rô-bốt lau nhà.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm máy hút bụi chân 
không, rô-bốt hút bụi, rô-bốt lau nhà và linh phụ kiện dùng cho máy hút bụi chân không, 
rô-bốt hút bụi, rô-bốt lau nhà.  
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(210) 4-2020-20902 (220) 08.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.4.7; 2.9.4 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Kim Tuyến  (VN) 

43 Thủ Khoa Huân, phường Thống Nhất, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang (đồ đi chân, đồ đội 

đầu, khăn quàng cổ); túi cho trang phục. 
 

 
(210) 4-2020-20903 (220) 08.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; A26.11.12; 

26.2.7 
(591) Xanh lá non, xanh lá, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần History TEA  
(VN) 
Số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Bình 
Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; bột, chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh 
mì; bánh ngọt và bánh kẹo; kem, kem trái cây và các loại đá lạnh khác ăn được; kem (nước 
đông lạnh).  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm 
không có cồn khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2020-20976 (220) 08.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại HANNA  (VN) 
Lô BT 01, đường Bình Than, phường Đại 
Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không 

chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế 
phẩm vệ sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân thể. 
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Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho 
việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người 
và động vật; cao dán; vật liệu dùng băng bó; chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung cho đồ ăn 
thông thường hoặc để có lợi cho sức khỏe; đồ thay thế bữa ăn và đồ uống và thực phẩm dinh 
dưỡng cho chế độ ăn kiêng phù hợp với việc sử dụng trong y tế hoặc thú y. 

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; tinh chất và chiết xuất từ hoa quả không có 
cồn để làm đồ uống. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ spa chăm sóc sức 
khỏe; bấm lỗ khuyên trên cơ thể và xăm hình. 

 

(210) 4-2020-21364 (220) 10.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.1; 2.5.6; 26.3.1; 26.7.25; A2.5.23; 

26.1.1 
(591) Xanh lá, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Sơn Diền  (VN) 
KDC Bình An, ấp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

2. Nguyễn Xuân Diền  (VN) 
4/20A, KP. 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 25: Yếm; đồ đi ở chân; mũ; quần áo đan; khăn quấn cổ; giày. 

 

 
(210) 4-2020-21510 (220) 11.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ 
IMMOTAX   (VN) 
92-94-96-98-100/2 Nguyễn Công Trứ, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; ca cao; đồ uống trên 

cơ sở ca cao; đồ uống ca cao có sữa.  
 

Nhóm 32: Đồ uống bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết, nước ép trái cây, nước sô đa (đồ 
uống); nước có gaz, đồ uống (không chứa cồn); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ 
thể (không dùng cho mục đích y tế); nước sinh tố, nước hoa quả ướp lạnh.  

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng làm không gian làm việc chung; mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2020-21521 (220) 11.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 25.1.25; 26.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh tím than, vàng, xám đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tổ chức sự 
kiện và truyền thông Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức các sự kiện thương mại; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trung gian 

thương mại; dịch vụ trưng bày sản phẩm, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến 
lược truyền thông quan hệ công chúng; dịch vụ quan hệ truyền thông. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; tổ chức các chuyến đi (tour) du lịch; điều hành các chuyến đi 
(tour) du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển 
cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận tải bằng du thuyền; dịch vụ 
cho thuê ô tô. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các sự kiện (thể thao, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, giải trí); cho 
thuê đồ trang trí sân khấu; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; tổ chức lễ hội. 

 

 
(210) 4-2020-21543 (220) 11.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 4.3.3; 25.12.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Phi 
Long Hải  (VN) 
76 đường S5, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ con người và tài sản. 

 

 
(210) 4-2020-21574 (220) 11.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; 26.2.7; 

26.1.4 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hà Minh Trung  (VN) 
49/60/1 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm bổ sung; mua bán thực phẩm chức năng; 
mua bán thực phẩm dinh dưỡng; mua bán thiết bị chăm sóc sức khỏe. 

 

Nhóm 36: Bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; cho thuê bất động sản; đánh giá và định giá bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-21589 (220) 11.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị an 
toàn bảo hộ á Châu   (VN) 
76 đường số 6, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục).  
 

(210) 4-2020-21646 (220) 11.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 21.3.1; 24.7.1; A24.7.15; A24.7.23 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Phong Cách 

Gôn Việt Nam  (VN) 
Xóm Đồng, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ: dụng cụ thể dục thể thao, đồ dùng thiết bị thể thao, trang phục 
thể thao, đồ thể thao chơi gôn như: gậy gôn, túi đựng đồ chơi gôn, quần áo chơi gôn, đồ tập 
gôn, bóng gôn; quảng cáo thể dục thể thao; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương hiệu thể thao (dịch vụ nhượng quyền thương mại). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ kinh doanh sân gôn; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; câu 
lạc bộ chơi gôn; tổ chức các cuộc thi gôn; đào tạo chơi gôn. 

 

 
(210) 4-2020-21836 (220) 12.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 1.5.1; 1.17.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh ngọc, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nhựa Châu Âu  
(VN) 
68/8A Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
128 

(511)   Nhóm 17: Các phụ kiện của ống nhựa cứng gồm: tê, cút, cút chữ T, ống nối, chếch. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng upvc; ống nhựa cứng hdpe; ống nhựa cứng dùng để dẫn nước; 
ống nhựa thoát nước; ống nhựa cứng chịu nhiệt; van ống dẫn nước không bằng kim loại 
hoặc chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2020-21837 (220) 12.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 2.1.1; 2.1.10 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Lư Hoàng Thanh  (VN) 
353/8D Tôn Đản, phường 15, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-21841 (220) 12.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Nguyên   (VN) 
ấp 1, Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: keo chà ron (vật liệu xây dựng dùng đề trám 

khe hở giữa hai viên gạch), keo dán gạch (bột dán gạch hỗn hợp xi măng và phụ gia để dán 
gạch), bột trét tường.  

 

 
(210) 4-2020-21858 (220) 12.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 25.7.25 
(591) Hồng, xanh, tím, xám, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang   (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá.  
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(210) 4-2020-21859 (220) 12.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang   (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2020-21897 (220) 12.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 6.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH FUJIWA Việt Nam  
(VN) 
158/68 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có ga; nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ 

uống]; nước uống tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2020-21951 (220) 12.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.6; 26.4.2; A26.4.6; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) TURTLE MOUNTAIN, LLC  (US) 

P.O. Box 21938, Eugene, Oregon 97402, 
United States 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa trên cơ sở quả hạch được dùng như sản phẩm thay thế sữa; đồ uống thực 

phẩm trên cơ sở quả hạch [sản phẩm thay thế sữa]; bột thay thế sữa hoặc kem không chứa 
bơ sữa dùng cho đồ uống; đồ uống trên cơ sở dừa sử dụng như sản phẩm thay thế sữa; sản 
phẩm thay thế sữa chua không chứa sữa; sản phẩm thay thế pho mát không chứa sữa; thực 
phẩm ăn nhanh, cụ thể là sản phẩm thay thế pho mát không chứa sữa; sữa dừa; sữa hạnh 
nhân, cụ thể là sữa từ hạnh nhân dùng cho đồ uống; sữa hạt điều, cụ thể là sữa từ hạt điều 
dùng cho đồ uống [sản phẩm thay thế sữa]; kem đánh dậy bọt không chứa sữa để phủ lên bề 
mặt thực phẩm [sản phẩm thay thế kem đánh dậy bọt]. 
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Nhóm 30: Sản phẩm tráng miệng đông lạnh không chứa sữa, cụ thể là sản phẩm thay thế 
kem lạnh; món mỳ ống pho mát (macaroni and cheese) không chứa sữa. 

 
Nhóm 32: Nước dừa; nước ép dừa; đồ uống trên cơ sở dừa không chứa cồn, không phải sản 
phẩm thay thế sữa. 

 

 
(210) 4-2020-21964 (220) 12.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; 5.7.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh than, đỏ, vàng, cam 

nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại lắp 

đặt kỹ thuật PCCC Hoà Bình  
(VN) 
Số 70 khu phố 2, đường Phạm Hữu Lầu, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị báo cháy; thiết bị cảm biến 

khói; máy bơm cứu hỏa; thiết bị dập lửa; thiểt bị quần áo bảo hộ phòng cháy. 
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe chữa cháy, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa 
cháy; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét, báo cháy, chống trộm; lắp đặt hệ 
thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tự động; dịch vụ bảo trì hệ thống phòng cháy chữa 
cháy. 

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; dịch vụ nghiên cứu, phát triển hệ thống 
phòng cháy chữa cháy. 

 

 
(210) 4-2020-21990 (220) 12.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang vệ sinh ngăn bụi mịn [khẩu trang chống ô nhiễm]; khẩu trang vệ sinh 

ngăn bụi mịn dùng một lần [khẩu trang chống ô nhiễm]; khẩu trang vệ sinh ngăn bụi siêu 
mịn dùng một lần [khẩu trang chống ô nhiễm]; khẩu trang vệ sinh ngăn bụi siêu mịn [khẩu 
trang chống ô nhiễm]; khẩu trang vệ sinh bảo vệ đường hô hấp [khẩu trang chống ô nhiễm]. 

 
Nhóm 10: Mặt nạ vệ sinh ngăn vi trùng dùng một lần; mặt nạ vệ sinh cát vàng dùng cho 

mục đích y tế; mặt nạ y tế; dụng cụ bảo vệ mũi cho mục đích y tế; khẩu trang cho mục đích 
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y tế; mặt nạ bảo vệ hô hấp làm bằng vật liệu không dệt để sử dụng trong y tế; mặt nạ mũi 

dùng cho mục đích y tế; mặt nạ vệ sinh dùng cho mục đích y tế; mặt nạ dùng trong y tế để 

bảo vệ kháng khuẩn; mặt nạ bảo vệ hô hấp cho mục đích y tế; mặt nạ cát vàng dùng một lần 

cho mục đích y tế; dụng cụ nong xoang mũi; dụng cụ rửa mũi; máy hút mũi dãi; mặt nạ 

thanh quản. 
 

 
(210) 4-2020-22105 (220) 15.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; A26.5.18; 25.5.25 

(591) Cam, trắng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV F.I.C  (VN) 
8/2 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; dịch vụ trung gian thương mại; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng 

trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về 

thương mại và kinh doanh; buôn bán, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm cho ngành 

công nghiệp thực phẩm như: cà phê, cacao, cà phê nhân tạo, bột và chế phẩm làm từ ngũ 

cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, gia vị. 

 

 
(210) 4-2020-22177 (220) 15.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.14; 26.1.1; A5.3.15 

(591) Trắng, vàng, xanh lá, cam, xanh rêu, nâu, 

xanh cốm. 

(731) Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất 
nông nghiệp Thạnh Phong  
(VN) 
ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; trái cây tươi; xoài tứ quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và phân phối: rau tươi, củ lươi, trái cây tươi, xoài tứ 

quý. 
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(210) 4-2020-22270 (220) 16.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14; A11.1.5 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Nhung  (VN) 
Số 1/1 Tô Hoài, Bình Phúc, phường Đức 
Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến hoặc được bảo quản gồm: thịt, gia cầm, thủy hải sản; 

rau, quả đã được bảo quản; rau, quả đã chế biến; trái cây sấy khô. 
 

 
(210) 4-2020-22284 (220) 16.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Thịnh Long  (VN) 
B14, Dự án khu hỗn hợp TTTM, dịch vụ 
công cộng, văn phòng và nhà ở để bán, 
số 108 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-22315 (220) 16.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 26.4.1; 26.5.1; 7.1.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Việt Thắng  (VN) 
76 Nguyễn Thượng Hiền, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay bột; cà phê rang nguyên hạt; cà phê pha thành phẩm đóng chai; 

kem.  
 

Nhóm 32: Bia chai; bia thủ công, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  
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(210) 4-2020-22415 (220) 16.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/762,493 16.01.2020 US 

  
(731) INTEROPERABILITY BIDCO, INC.  

(US) 
1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware, United States 19801 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được về lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe; 

xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được. 
 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; sách trắng (white papers); sổ tay hướng dẫn; bài báo 
[xuất bản phẩm dạng in]; bản tin; cuốn sách mỏng; sách; cuốn sách nhỏ; tài liệu dạng tờ 
rơi/phát tay (handouts); tài liệu về giáo dục dạng in; báo xuất bản hàng ngày; văn bản [xuất 
bản phẩm dạng in]; tạp chí [xuất bản định kỳ]; tài liệu nghiên cứu tình huống (case studies) 
[xuất bản phẩm dạng in]. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo về lĩnh vực phần mềm máy tính; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; xuất bản trực tuyến báo điện tử, cụ thể là, 
nhật ký trực tuyến. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt, bảo dưỡng và 
nâng cấp phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn 
phần mềm máy tính; cung cấp một trang web về tin tức, thông tin và các tài liệu khác về 
lĩnh vực phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas), cụ thể là, cho 
thuê không gian lưu trữ phần mềm cho người khác sử dụng. 

 

 
(210) 4-2020-22416 (220) 16.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/762,496 16.01.2020 US 

(531) 26.4.1; A25.7.21; A26.11.9 
(731) INTEROPERABILITY BIDCO, INC.  

(US) 
1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware, United States 19801 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được về lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe; 

xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được. 
 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; sách trắng (white papers); sổ tay hướng dẫn; bài báo 
[xuất bản phẩm dạng in]; bản tin; cuốn sách mỏng; sách; cuốn sách nhỏ; tài liệu dạng tờ 
rơi/phát tay (handouts); tài liệu về giáo dục dạng in; báo xuất bản hàng ngày; văn bản [xuất 
bản phẩm dạng in]; tạp chí [xuất bản định kỳ]; tài liệu nghiên cứu tình huống (case studies) 
[xuất bản phẩm dạng in]. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo về lĩnh vực phần mềm máy tính; cung cấp xuất bản 

phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; xuất bản trực tuyến báo điện tử, cụ thể là, 

nhật ký trực tuyến. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt, bảo dưỡng và 

nâng cấp phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn 

phần mềm máy tính; cung cấp một trang web về tin tức, thông tin và các tài liệu khác về 

lĩnh vực phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas), cụ thể là, cho 

thuê không gian lưu trữ phần mềm cho người khác sử dụng. 
 

 
(210) 4-2020-22450 (220) 16.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1; A1.1.12 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH PINKSUN  (VN) 
C13 quốc lộ 22, tổ 47, khu phố 4, 

phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: mỹ phẩm, tinh dầu, 

nước hoa, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và 

đồ dùng nội thất, vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, đồ điện gia dụng: tivi, tủ lạnh, 

máy điều hòa không khí, lò vi sóng, lò nướng, bếp ga, bếp điện, máy xay sinh tố, bàn là, 

máy sấy tóc, nồi cơm điện, bếp từ, ấm đun nước, máy lạnh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2020-22479 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 7.11.10; 26.2.7; 

A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 

(591) Trắng, xám, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng bất động sản Thanh An  
(VN) 
61 Đường số 1, Dương Quảng Hàm, 

phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
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(210) 4-2020-22483 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.12; A25.7.7; 

25.7.25 

(591) Đỏ, trắng, xám, bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang    (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2020-22484 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.12; 26.15.1; 

26.1.1 

(591) Tím, trắng, xanh lá cây, bạc ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang   (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2020-22485 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.12; A25.7.7 

(591) Xanh lá cây, trắng, xám, bạc ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2020-22486 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.12; A25.7.7 

(591) Xanh dương, xám, bạc ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang     (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2020-22487 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.12; A25.7.7; 

25.5.25 

(591) Trắng, xám, bạc ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang   (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang    

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2020-22600 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ST. Andrews Việt Nam   (VN) 
Số 133 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-22685 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH ổn áp STANDARD 

Việt Nam  (VN) 
Khu 11, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp; máy biến áp; máy biến thế điện.  

 

 
(210) 4-2020-22732 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 2.9.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần FastBook  
(VN) 
Số 8 phố Phan Văn Trường, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm; phần mềm điện thoại. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp gian hàng (sàn) giao dịch điện tử; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
marketing; dịch vụ cung cấp thông tin hàng hóa, dịch vụ qua trang web trực tuyến; dịch vụ 
thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua internet, quản lý dữ liệu cơ sở khách hàng qua 
mạng internet, quảng cáo qua các phương tiện truyền thông và internet); dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm dịch vụ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ lập trình web, phần 
mềm; dịch vụ tạo lập và duy trì trang web. 

 

 
(210) 4-2020-22741 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH học cụ và nội 
thất MOTA  (VN) 
115 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Đồ dùng cho trường học: giáo cụ, học cụ. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc [tủ, bàn, ghế, giá, kệ]. 
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Nhóm 28: Đồ chơi (khung cài, hộp vật thể cố định, ván gỗ đồ chơi, bộ xếp hình đơn giản). 
 

Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2020-22781 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Đỗ Phước An    (VN) 
Số 39 đường số 19, khu Bình Khánh 5, 
phường Bình Khánh, thành phố Long 
Xuyên, An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao, cà phê, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2020-22798 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A25.3.3; A24.15.7 
(591) Xanh nước biển, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 3K Plus Việt 
Nam   (VN) 
43 Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà để ở; sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ 

thống sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống điện.  
 

 
(210) 4-2020-22808 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.11.3 
(731) UMG RECORDINGS, INC.  (US) 

2220 Colorado Avenue, Santa Monica, 
California, 90404, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Băng, đĩa và băng cát-xét ghi âm sẵn; băng, đĩa và băng cát-xét ghi hình sẵn; 

băng, đĩa ghi âm thanh, âm thanh kèm hình ảnh kỹ thuật số; đĩa cd, dvd, đĩa laze và bản ghi 

âm có tính năng âm nhạc và giải trí; bản ghi hình ảnh và âm thanh sân khấu và âm nhạc; 

phần mềm trò chơi thực tế ảo được ghi sẵn và có thể tải về; phần mềm trò chơi thực tế ảo 

được ghi sẵn trên băng, đầu máy quay và băng cát-xét; nhạc chuông, bản nhạc, tệp mp3 có 

thể tải xuống mang tính âm nhạc và giải trí, có kèm theo đồ họa, hình ảnh trong lĩnh vực 

âm nhạc và phần giải trí liên quan đến âm nhạc cũng như các video trong lĩnh vực âm nhạc, 

lĩnh vực giải trí có liên quan đến âm nhạc và các trò chơi cho các thiết bị truyền thông 

không dây; các bản nhạc, các tệp mp3 có thể tải xuống có âm nhạc và giải trí liên quan đến 

âm nhạc, có đồ họa, hình ảnh trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí liên quan đến âm nhạc, 
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video trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí có liên quan đến âm nhạc và trò chơi máy tính; phần 

mềm trò chơi máy tính được ghi sẵn và có thể tải về; phần mềm trò chơi máy tính được ghi 

trên băng, đầu máy quay và băng cát-xét; phần mềm trò chơi video được ghi sẵn và có thể 

tải về; phần mềm trò chơi video được ghi trên băng, đầu máy quay và băng cát-xét; mâm 

cặp bàn xoay là bộ phận và phụ kiện máy ghi âm; tấm lót chuột máy tính; các ấn phẩm điện 

tử có thể tải xuống được gồm sách, cuốn sách nhỏ, tờ ghi bản nhạc, tạp chí, tập san, sách 

hướng dẫn, tài liệu quảng cáo, tờ rơi, sách mỏng và bản tin, tất cả trong lĩnh vực âm nhạc và 

giải trí liên quan đến âm nhạc; các ứng dụng điện thoại di động có thể tải xuống để sử dụng 

liên quan đến truy cập, hiển thị, phân phối, tải xuống, chơi, nhận, phát trực tuyến và truyền 

bản nhạc và giải trí liên quan đến âm nhạc; hộp đựng bằng nhựa và bìa cứng để lưu trữ các 

đĩa ghi âm, băng cassete, cd, dvd và các phương tiện truyền thông tương tự; bao đựng đĩa 

ghi bằng nhựa và các tông.   
 

Nhóm 41: Sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; phân phối chương trình phát 

thanh và truyền hình cho người khác; sản xuất và xuất bản âm nhạc; cung cấp giải trí trực 

tuyến, cụ thể là cung cấp các bản ghi âm thanh và hình ảnh không thể tải xuống trong lĩnh 

vực giải trí liên quan đến âm nhạc và âm nhạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp trực 

tuyến các bản ghi âm thanh và hình ảnh âm nhạc được ghi trước không thể tải xuống được 

thông qua mạng máy tính toàn cầu; câu lạc bộ người hâm mộ; mở rộng và phổ biến tài liệu 

giáo dục của những người khác trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí; sản xuất và phân phối 

chương trình phát thanh giải trí; sản xuất và ghi âm âm thanh; sản xuất đĩa ghi âm; sản xuất 

phim và video; sản xuất phim ảnh chuyển động; phân phối phim ảnh chuyển động; tổ chức 

chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí cụ thể là các chương trình truyền hình đang diễn 

ra trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là một chương trình âm nhạc và 

giải trí liên tục được phân phối qua truyền hình, vệ tinh, phương tiện phát thanh và phương 

tiện truyền hình ảnh; xuất bản sách và tạp chí; dịch vụ giải tri cụ thể là các chương trình 

radio đang diễn ra trong lĩnh vực âm nhạc; dịch vụ giải trí cụ thể là các buổi hòa nhạc và 

biểu diễn trực tiếp của các nghệ sĩ và nhóm nhạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là sự xuất hiện cá 

nhân của các nhóm nhạc, nghệ sĩ âm nhạc và người nổi tiếng; dịch vụ giải trí cụ thể là các 

buổi biểu diễn trực tiếp được thể hiện bởi các nghệ sĩ âm nhạc thông qua các phương tiện 

truyền hình, đài phát thanh và các bản ghi âm, ghi hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là các buổi 

biểu diễn của các nghệ sĩ âm nhạc được biểu diễn trực tiếp và ghi lại để phân phối trong 

tương lai; dịch vụ giáo dục và giải trí, cụ thể là sản xuất và trình chiếu các chương trình 

truyền hình, sự kiện thể thao, chương trình thời trang, chương trình trò chơi, chương trình ca 

nhạc, chương trình giải thưởng và chương trình hài kịch trước khán giả trực tiếp mà các 

chương trình này được phát sóng trực tiếp hoặc ghi hình để phát sau đó; dịch vụ giải trí, cụ 

thể là, cung cấp các buổi biểu diễn âm nhạc không thể tải xuống, video âm nhạc, clip phim 

liên quan, hình ảnh và các tài liệu đa phương tiện khác có tính âm nhạc và giải trí thông qua 

trang web; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các đánh giá trực tuyến về âm nhạc, nghệ sĩ 

âm nhạc và video âm nhạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp nhạc được ghi trước không 

thể tải xuống, thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, các bình luận và bài viết về âm nhạc, tất cả 

đều trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là sự xuất hiện 

trực tiếp, qua truyền hình và qua phim của nghệ sĩ giải trí chuyên nghiệp; tiến hành triển 

lãm giải trí cụ thể là các lễ hội âm nhạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là tiến hành triển lãm trong 

lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật; tổ chức triển lãm cho mục đích giải trí có âm nhạc và nghệ 

thuật; xuất bản tạp chí trực tuyến.  
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(210) 4-2020-22852 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 2.9.21; 2.3.28 
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Hảo  (VN) 
Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, 
tỉnh ĐăkLăk 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm thiên nhiên dành cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ; nước 

hoa, tinh dầu cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.  
 

Nhóm 07: Máy vắt sữa.  
 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em ăn.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đầm váy thời trang; quần áo ngủ, trang phục mặc ở nhà của phụ nữ 
mang thai và cho con bú; quần áo, đồ lót chuyên dùng cho phụ nữ - mang thai và cho con 
bú; quần áo, đầm váy trẻ em. 

 
Nhóm 30: Bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-22911 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.14; 5.7.6; 25.1.6; 26.2.1; 

5.9.19; 19.7.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng, xám bạc, 

nâu, nâu nhạt, be. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp Tịnh Thọ  (VN) 
Xóm 4, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu lạc. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu lạc.  
 
 

(210) 4-2020-22971 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 2019 02272 19.12.2019 AZ 

(731) DIAGEO BRANDS B.V.   (NL) 
Molenwerf 12, 1014 BG Amsterdam, 
The Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn trên cơ sở rượu uýt ki, scotch uýt ki, 
uýt ki và scotch uýt ki. 

 

 
(210) 4-2020-22978 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH D&H RETEK USA  
(VN) 
160/11F, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu; chế phẩm làm thơm phòng; chất khủ mùi cho người hoặc 

động vật; mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu, xà 
phòng, sữa dưỡng da (tất cả dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; mua bán (kinh 
doanh) nước hoa, tinh dầu.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế; tư vấn công nghệ.  

 
 

(210) 4-2020-23090 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88735349 20.12.2019 US 

  
(731) OUTER COAST WITHIN LLC   (US) 

80 Orville Drive, Suite 100, Bohemia, 
New York 11716, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được; phần mềm 

máy tính ghi sẵn; ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống được; chương trình máy 
tính (phần mềm có thể tải xuống được); thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; phần mềm 
máy tính để chuyển và hoặc chuyển đổi dữ liệu; phần mềm máy tính để chuyển chuyển đổi 
dữ liệu điện tử và/hoặc giám sát tình trạng chuyển/chuyển đổi dữ liệu điện tử; phần mềm 
ứng dụng máy tính để sử dụng với phần cứng máy tính và thiết bị di động để quản lý lưu trữ 
dữ liệu, chuyển dữ liệu và/hoặc chuyển đổi dữ liệu; phần mềm để tạo cơ sở dữ liệu có thể 
tìm kiếm; phần mềm để truy cập thông tin hoặc dữ liệu được lưu trữ đám mây trên internet 
hoặc mạng máy tính khác hoặc mạng truyền thông khác; phần mềm máy tính để định danh, 
định vị, nhóm, phân phối và quản lý dữ liệu và liên kết giữa máy tính chủ và người dùng 
được kết nối với mạng truyền thông điện tử; thiết bị di động chứa ổ cứng, phần mềm và 
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cổng kết nối để nhận, ghi, lưu trữ, truyền, xử lý hoặc tái tạo dữ liệu; thiết bị xử lý dữ liệu 
điện tử. 

 

 
(210) 4-2020-23091 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88735349 20.12.2019 US 

  
(731) OUTER COAST WITHIN LLC     (US) 

80 Orville Drive, Suite 100, Bohemia, 
New York 11716, United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 38: Truyền và truyền phát điện tử tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh và tác phẩm trực 

quan khác, phần mềm, tệp tin, nguồn ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, trang thông tin điện 
tử, thông tin, tài liệu, âm nhạc và các tác phẩm âm thanh khác, video và các tác phẩm nghe 
nhìn khác qua mạng truyền thông toàn cầu hoặc mạng máy tính khác hoặc mạng truyền 
thông khác; dịch vụ cổng viễn thông; cấp quyền truy cập cho nhiều người dùng vào mạng 
truyền thông toàn cầu hoặc mạng máy tính khác hoặc mạng truyền thông khác; thông tin 
liên lạc bằng cổng máy tính điện tử cho phép người dùng định vị, tải lên, đăng, trưng bày, 
hiển thị, chia sẻ, lưu trữ, truyền hoặc cung cấp dữ liệu, văn bản, hình ảnh và các tác phẩm 
trực quan khác, phần mềm, nguồn ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, thông tin, tài liệu, âm 
nhạc và các tác phẩm âm thanh khác, viđeo và các tác phẩm nghe nhìn khác; dịch vụ máy 
tính mạng ngang hàng, cụ thể là truyền điện tử dữ liệu, văn bản, hình ảnh và các tác phẩm 
trực quan khác, phần mềm, tệp tin, nguồn ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, trang thông tin 
điện tử, thông tin, tài liệu, âm nhạc và các tác phẩm âm thanh khác, video và các tác phẩm 
nghe nhìn khác giữa các máy tính; cấp quyền truy cập cho người dùng vào các chương trình 
máy tính trong mạng dữ liệu; cấp quyền truy cập cho nhiều người dùng vào các bộ sưu tập 
thông tin độc quyền bằng mạng thông tin máy tính toàn cầu; cấp quyền truy cập vào cơ sở 
dữ liệu; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu 
trên. 

 
 

 
(210) 4-2020-23092 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88735349 20.12.2019 US 

  
(731) OUTER COAST WITHIN LLC    (US) 

80 Orville Drive, Suite 100, Bohemia, 
New York 11716, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển bằng ô tô phần cứng và phần mềm lưu trữ dữ liệu điện tử từ vị trí này 

sang vị trí khác; lưu trữ, vận chuyển và giao hàng hóa, cụ thể là phần cứng lưu trữ dữ liệu 
điện tử; dịch vụ tư vấn vận chuyển; vận chuyến hàng hóa, cụ thể là vận chuyển các thiết bị 
lưu trữ chứa dữ liệu điện tử từ địa điểm trụ sở đến địa điểm bên ngoài; đóng gói hàng hóa và 
lưu kho hàng hóa; dịch vụ vận chuyển nhanh thiết bị phần cứng có thể vận chuyển được có 
lưu trữ dữ liệu điện tử; lưu trữ vật lý dữ liệu và tài liệu đã được lưu trữ điện tử. 
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(210) 4-2020-23093 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88735349 20.12.2019 US 

  
(731) OUTER COAST WITHIN LLC    (US) 

80 Orville Drive, Suite 100, Bohemia, 
New York 11716, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trung tâm hỗ trợ việc phân tích và ra quyết định (data 

warehousing); nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là lưu trữ, quản lý, quản trị, duy trì, 
giám sát mã hóa, giải mã, sao chép và sao lưu cơ sở dữ liệu điện tử cho người khác; dịch vụ 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để sử dụng trong chuyển và/hoặc chuyển 
đổi dữ liệu; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để chuyển và/hoặc 
chuyển đổi dữ liệu điện tử và/hoặc giám sát tình trạng chuyển/chuyển đổi dữ liệu điện tử; 
dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để sử dụng với phần cứng máy tính 
và thiết bị di động để quản lý lưu trữ dữ liệu, chuyển và/hoặc chuyển đổi dữ liệu; dịch vụ 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần để tạo cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm; dịch vụ 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để truy cập thông tin hoặc dữ liệu được lưu 
trữ đám mây trên internet hoặc mạng máy tính khác hoặc mạng truyền thông khác; dịch vụ 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để định danh, định vị, nhóm, phân phối và 
quản lý dữ liệu và các liên kết giữa máy tính chủ và người dùng được kết nối với mạng 
truyền thông điện tử; lưu trữ dữ liệu điện tử; cho bên thứ ba thuê thiết bị lưu trữ dữ liệu điện 
tử; dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; dịch vụ bảo mật máy tính, bản chất là duy trì bảo mật 
và tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và thông tin số; tư vấn liên quan đến nghiên cứu, thiết kế 
và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê phần cứng và phần mềm máy tính; 
dịch vụ chia sẻ thời gian máy tính; cài đặt và bảo trì phần mềm truy cập trực tuyến; lưu trữ 
dữ liệu điện tử trên máy vi tính; thiết kế hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ sao lưu dữ 
liệu off-site; dịch vụ sao lưu dữ liệu ổ cứng máy tính; phát triển hệ thống máy tính để lưu 
trữ dữ liệu; dịch vụ bảo mật máy tính, cụ thể là buộc thực hiện, hạn chế và kiểm soát các 
đặc quyền truy cập của người dùng tài nguyên điện toán vào tài nguyên đám mây, di động 
hoặc mạng trên cơ sở chứng chỉ được cấp; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây; 
điện toán đám mây có phần mềm để chuyển và lưu trữ dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là 
dịch vụ nhà cung cấp lưu trữ đám mây; dịch vụ cloud seeding (lưu trữ đám mây lượng dữ 
liệu lớn sử dụng một thiết bị trung gian); cung cấp trang web điện toán đám mây có công 
nghệ cho phép người dùng truy cập dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và tài liệu được lưu 
trữ; cấp quyền sử dụng tạm thời ứng dụng máy tính trực tuyến không tải xuống được để lưu 
trữ và truy cập dữ liệu; dịch vụ lưu trữ trang web của người khác có công nghệ cho phép 
người dùng truy cập dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và tài liệu được lưu trữ; cung cấp 
công cụ tìm kiếm để lấy dữ liệu qua mạng truyền thông; tạo chỉ mục cho các thông tin trên 
mạng máy tính, trang web và các tài nguyên khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu cho 
người khác; dịch vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ tư vấn chuyển dữ liệu, với 
bản chất là tạo kế hoạch chuyển/chuyển đổi dữ liệu và/hoặc thực hiện chuyển/chuyển đổi 
dữ liệu sử dụng phần cứng và phần mềm lưu trữ điện tử; dịch vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật, 
cụ thể là dịch vụ tư vấn chuyển dữ liệu, với bản chất là sao chép/chuyển/chuyển đổi và/hoặc 
tải dữ liệu điện tử lên hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử đám mây; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ 
thể là dịch vụ tư vấn chuyển dữ liệu, với bản chất là chuyển trung tâm dữ liệu, máy chủ và 
ứng dụng cơ sở dữ liệu; phân tích hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; lưu trữ dữ liệu 
điện tử, cụ thể là lưu trữ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh và các tác phẩm trực quan khác, 
phần mềm, tệp tin, nguồn ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, trang thông tin điện tử, thông 
tin, tài liệu, âm nhạc và các tác phẩm âm thanh khác, video và các tác phẩm nghe nhìn khác 
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qua mạng truyền thông toàn cầu hoặc mạng máy tính khác hoặc mạng truyền thông khác; 
lưu trữ điện tử dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh và video; tư vấn công nghệ máy tính; 
điện toán đám mây; cho thuê máy tính; giám sát hệ thống máy tính bằng truy cập từ xa; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS). 

 

 
(210) 4-2020-23113 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.11; 3.4.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Chuyển giao 
Công nghệ và Dịch vụ Y tế  
(VN) 
Nhà số 26, ngõ 41 đường An Dương 
Vương, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân, tay, mắt và răng 

giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho 
người tàn tật; thiết bị xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2020-23153 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; A5.3.15 
(731) VINTAGE YEAR INVESTMENTS 

LIMITED  (CN) 
1708 Dominion Center, 43-59 Queen's 
Road East, Wanchai, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết (đồ uống); nước uống 

dùng trong bữa ăn; đồ uống không cồn; nước ép trái cây. 
 

 
(210) 4-2020-23154 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; 5.13.25; 24.1.1; 25.1.9; 

A25.1.10; 25.1.25 
(591) Vàng, vàng đậm, đen. 
(731) VINTAGE YEAR INVESTMENTS 

LIMITED   (CN) 
1708 Dominion Center, 43-59 Queen's 
Road East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống), nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết (đồ uống); nước uống 
dùng trong bữa ăn; đồ uống không cồn; nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2020-23155 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Vàng, vàng đậm, trắng, đen. 
(731) VINTAGE YEAR INVESTMENTS 

LIMITED    (CN) 
1708 Dominion Center, 43-59 Queen's 
Road East, Wanchai, Hong Kong   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống), nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết (đồ uống); nước uống 

dùng trong bữa ăn; đồ uống không cồn; nước ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2020-23168 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 

và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 
điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế phẩm 
chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 

 

(210) 4-2020-23197 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.7; 26.15.15 
(731) BEIKE INVESTMENT HOLDINGS 

LIMITED  (CN) 
9/F., MW Tower, No. 111 Bonham 
Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 09: Máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy quét ba chiều [thiết bị xử lý dữ liệu]; 

chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; máy quét ba chiều cầm tay 

[thiết bị xử lý dữ liệu]; máy quét đồ họa số [thiết bị xử lý dữ liệu]; bộ ngắm cho máy ảnh; 

camera; túi chuyên dụng đựng máy ảnh và thiết bị chụp ảnh; thiết bị tương tác thực tế ảo 

loại choàng đầu; thiết bị đo; ứng dụng [phần mềm] có thể tải xuống được dùng cho thiết bị 

di động; máy quét bằng tia laze tương tác thực tế ảo ba chiều [thiết bị xử lý dữ liệu]. 

 

Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 

liệu; truyền tập tin số; phát sóng chương trình truyền hình và truyền thanh đồng thời thông 

qua mạng truyền thông toàn cầu, internet và mạng không dây; truyền tin nhắn điện tử; cấp 

quyền truy cập vào chương trình máy tính trong mạng dữ liệu; truyền âm thanh, video và 

thông tin; truyền tín hiệu âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; truyền âm thanh, hình ảnh, tín hiệu 

và dữ liệu qua mạng. 

 

Nhóm 41: Nhiếp ảnh; chỉnh sửa video; tư vấn đào tạo kinh doanh; cung cấp trò chơi thực tế 

ảo trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 

xuống được; cho thuê thiết bị điện ảnh; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; 

cho thuê máy ghi hình. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; thiết kế bao bì; thiết kế 

nội thất; thiết kế trang trí nội thất; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; bảo trì phần 

mềm máy vi tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cung 

cấp nền tảng như một dịch vụ [paas]; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; thiết kế 

phát triển phần mềm máy vi tính; thiết kế phát triển cơ sở dữ liệu máy tính; kiểm tra tính 

năng của thiết bị và dụng cụ; quang trắc (dịch vụ xác định các thuộc tính hình học của các 

vật thể từ các hình nhiếp ảnh/ảnh chụp); cho thuê thiết bị xử lý dữ liệu. 
 

 
(210) 4-2020-23254 (220) 22.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và đầu tư Bắc Hải  
(VN) 
Số 105, ngõ 20, đường Phú Minh, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa điện, thiết bị an ninh, hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa 

khóa liên động. 
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(210) 4-2020-23337 (220) 22.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-23345 (220) 22.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 18.1.23; A18.1.9; A26.11.8; A24.15.7 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Nam Car 
Care  (VN) 
290 Nguyễn Văn Linh, phường Bình 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Chống gỉ cho xe cộ; làm sạch xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ; bảo dưỡng xe cộ, đánh 

bóng xe cộ; dịch vụ rửa xe.  
 

 

 
(210) 4-2020-23513 (220) 23.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.7.17 

(591) Xanh dương, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
khoa học công nghệ Mỹ úc  
(VN) 
783/40 Cách Mạng Tháng 8, phường 6, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2020-23609 (220) 23.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Bách Việt  (VN) 
Số 101 đường Đại Cồ Việt, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rèm cửa ra vào, rèm cửa dạng lưới, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất 

dẻo, thiết bị kéo rèm cửa bằng điện, móc rèm, thanh treo rèm, con lăn cho rèm, vật liệu xây 
dựng (kim loại và phi kim loại), cửa ra vào (bằng kim loại và không bằng kim loại), cửa sổ 
(bằng kim loại và không bằng kim loại), tấm cửa (bằng kim loại và không bằng kim loại), 
cửa xếp (bằng kim loại và không bằng kim loại), cửa chớp (bằng kim loại và không bằng 
kim loại), cửa quay (bằng kim loại và không bằng kim loại), phụ kiện cửa ra vào, cửa cuốn, 
cửa nhôm, cửa xếp, đồ nội thất bằng gỗ (bàn, ghế, tủ, gường, ghế sofa); quảng cáo; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2020-23639 (220) 23.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21; 26.1.1; 

A1.1.10; A1.1.3 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuyền Buồm 
Đông Dương  (VN) 
159/21 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển du lịch trên sông,  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-23765 (220) 24.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Thiên 
Tiến  (VN) 
10 Nguyễn Khoa Chiêm, phường Hòa 
Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) đồ cũ, cụ thể là: bàn, ghế, tủ, kệ, đồ dùng văn phòng, nội 

thất gia đình, nội thất quán ăn, quán cà phê, quán nhậu, nội thất nhà hàng, khách sạn, nội 

thất shop thời trang, mỹ phẩm, nội thất cũ xưa; kinh doanh (mua bán) đồ nội thất mới. 
 

 
(210) 4-2020-23809 (220) 24.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.7.24; 3.7.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH KINGFISHER 
LOGISTICS   (VN) 
23 đường số 5, cư xá Chu Văn An, 

phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (cụ thể là thông quan hàng hóa). 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng đường không, 

dịch vụ môi giới vận tải, dịch vụ lưu kho bãi, dịch vụ đóng gói và bốc xếp hàng hóa, dịch vụ 

đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch 

vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ giao hàng, môi giới vận tải (gửi hàng 

hóa); chuyên chở hàng hóa và vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng dịch vụ cho thuê 

kho chứa hàng, hậu cần vận tải, dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá trị, cho thuê 

kho bãi.  
 

 
(210) 4-2020-23810 (220) 24.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.7.24; 3.7.21 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KINGFISHER 
LOGISTICS    (VN) 
23 đường số 5, cư xá Chu Văn An, 

phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (cụ thể là thông quan hàng hóa). 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng đường không, 

dịch vụ môi giới vận tải, dịch vụ lưu kho bãi, dịch vụ đóng gói và bốc xếp hàng hóa, dịch vụ 

đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch 

vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ giao hàng, môi giới vận tải (gửi hàng 

hóa); chuyên chở hàng hóa và vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng dịch vụ cho thuê 

kho chứa hàng, hậu cần vận tải, dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá trị, cho thuê 

kho bãi.  
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(210) 4-2020-23997 (220) 24.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) GUANGZHOU ZHONGPAI 

ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
No.9 Yongyi 6 Road, Yongxing 
Industrial Zone, Henglan Town, 
Zhongshan, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; người máy giám sát an ninh; cầu dao điện; chuông cửa điện; khóa 

điện; ổ cắm điện. 
 

 
(210) 4-2020-24119 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.25; 7.1.6 
(591) Xanh đen, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn 
Bitexco  (VN) 
Tầng 2, tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được.  
 

Nhóm 19: Vật liệu, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; ống cứng, phi kim loại, 
dùng trong xây dựng; asphan, hắc ín, nhựa đường và bitum; công trình xây dựng vận 
chuyển được, phi kim loại. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  

 
Nhóm 36: Bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa: xây dựng và phá dỡ nhà cửa, 
đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải, cũng như các dịch vụ trong lĩnh vực xây 
dựng ví dụ như sơn nội, ngoại thất, trát vữa, lắp đặt hệ thống ống nước, lắp đặt thiết bị sưởi 
ấm, lợp mái. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ nghỉ tạm 
thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật.  
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(210) 4-2020-24123 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.25; 7.1.6 
(591) Xanh đen, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn 
Bitexco  (VN) 
Tầng 2, tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được. 
 

Nhóm 19: Vật liệu, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; ống cứng, phi kim loại, 
dùng trong xây dựng; asphan, hắc ín, nhựa đường và bitum; công trình xây dựng vận 
chuyển được, phi kim loại. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 
Nhóm 36: Bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa: xây dựng và phá dỡ nhà cửa, 
đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải, cũng như các dịch vụ trong lĩnh vực xây 
dựng ví dụ như sơn nội, ngoại thất, trát vữa, lắp đặt hệ thống ống nước, lắp đặt thiết bị sưởi 
ấm, lợp mái. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ nghỉ tạm 
thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật. 

 

 
(210) 4-2020-24137 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.7; 26.15.15; 7.5.1; 26.4.1; 26.3.1; 

26.3.3 
(591) Vàng, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Tam Phát  (VN) 
Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe buýt; xe tải; xe ô tô thể thao; ô tô rô bốt. 
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Nhóm 14: Kim cương; đồ châu báu; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; sợi dây bằng vàng 

[đồ kim hoàn]; sợi dây bằng vàng [đồ trang sức]; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; đồng hồ gỗ.  

 

Nhóm 19: Gõ nguyên tấm. 

 

Nhóm 20: Ghế [ngồi]; ghế dài; bàn làm việc; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); phản 

gỗ; tượng gỗ; lộc bình bằng gỗ; đồ sơn mài mỹ nghệ bằng gỗ; khung tranh gỗ. 
 

 
(210) 4-2020-24138 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.1.1; 24.17.20; 

26.15.15; A26.4.18; 26.4.10 

(591) Vàng, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LUXURY VIP 
WOOD  (VN) 
Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe buýt; xe tải; xe ô tô thể thao; ô tô rô bốt.  

 

Nhóm 14: Kim cương; đồ châu báu; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; sợi dây bằng vàng 

[đồ kim hoàn]; sợi dây bằng vàng [đồ trang sức]; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; đồng hồ gỗ.  

 

Nhóm 19: Gỗ nguyên tấm. 

 

Nhóm 20: Ghế [ngồi]; ghế dài; bàn làm việc; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); phản 

gỗ; tượng gỗ; lộc bình bằng gỗ; đồ sơn mài mỹ nghệ bằng gỗ; khung tranh gỗ. 
 

 
(210) 4-2020-24242 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch MIKA  (VN) 
Tầng trệt, chung cư Gold Sea, 172 Hoàng 

Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 

CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2020-24243 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.3.5; 3.3.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Tùng Phát  (VN) 
Thôn Trinh Nga, xã Hoằng Trinh, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng; ấn phẩm; đồ dùng để hướng dẫn và 

giảng dạy.  
 

Nhóm 20: Bàn có thể mang đi được; đồ đạc dùng trong văn phòng và trường học.  
 

 
(210) 4-2020-24244 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái Hồng Xuyến  (VN) 
Số 320A quốc lộ 61, thị trấn Minh 
Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng cho công nghiệp, nông nghiệp; chế 

phẩm vi sinh (không dùng trong ngành y và thú ý); chế phẩm bảo quản dược phẩm; hóa 
chất tẩy trắng.  

 
Nhóm 23: Sợi tơ từ cây chuối dùng trong ngành dệt; sợi dùng trong ngành dệt. 

 

 
(210) 4-2020-24320 (220) 26.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu gỗ Toàn Cầu  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ, gương, khung tranh; xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ 

dạng thô hoặc bán thành phẩm; sản phẩm bằng chất dẻo, cụ thể là: bàn, ghế có vỏ ngoài 
bằng nhựa, khung bằng sắt thép. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

 
(210) 4-2020-24323 (220) 26.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thành Đạt 
ELECTRICITY  (VN) 
Số nhà 04 Nguyễn Huy Tự, phường 
Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy nén; máy phát điện; máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 11: Bếp điện; lò vi sóng; nồi cơm điện; quạt điện; thiết bị làm nóng nước. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; bộ bát đĩa; bộ nồi nấu không dùng điện; chảo rán không dùng 
điện. 

 

 
(210) 4-2020-24546 (220) 26.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.1.14; 26.1.1; 4.5.21; 2.1.1 
(591) Vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAKCHANG 
DODOOK BBQ  (VN) 
R4-22 khu Hưng Phước, đường Cao 
Triều Phát, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-24592 (220) 26.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; A17.2.2; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng quốc 
tế trang trí công trình Vĩnh 
Hằng   (VN) 
Thửa đất số 125, tờ bản đồ số 30, khối 
Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà bếp; sơn 

nội thất và ngoại thất; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình.  
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(210) 4-2020-24603 (220) 26.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 26.1.1 
(591) Vàng, xám đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khánh Toàn   (VN) 
Số 62 phố Hàng Thiếc, phường Hàng 
Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải cọ rửa; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; thùng rác; khăn lau dùng 

để lau đồ đạc trong nhà dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ thông tắc vòi hoa sen; chậu 
rửa [dụng cụ cho mục đích gia dụng thao tác bằng tay dùng để vệ sinh]. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; trung tâm ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn du học; hướng 
dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ trại hè giáo dục; trung tâm giáo 
dục kỹ năng sống. 

 

 
(210) 4-2020-24606 (220) 26.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.14; 26.4.1; A3.1.24; A3.6.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hậu    (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 10: Nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; máy đo huyết áp; máy đo đường huyết (máy đo 

lượng đường glucose trong máu dùng cho mục đích y tế); máy hút sữa dùng cho phụ nữ sau 
sinh; túi trữ sữa mẹ; đai nịt bụng.  

 
Nhóm 11: Máy hâm sữa; máy và thiết bị làm sạch không khí; nồi chiên không dầu; máy 
pha cà phê, dùng điện; máy sấy tóc; bình giữ nhiệt, dùng điện.  

 

 
(210) 4-2020-24653 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhà Thép Tín Thịnh   (VN) 
Số 55/5 khu phố Phú Hội, phường Vĩnh 
Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia 
lực bằng kim loại cho xây dựng; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; khung nhà bằng kim 
loại cho xây dựng; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt cấu kiện xây dựng bằng kim loại (xây 
dựng); dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm, trong xây dựng; tư vấn xây dựng; xây 
dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu. 

 

 
(210) 4-2020-24661 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.13; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Vàng, cam, xanh dương đậm, be, trắng 

ngà, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
LARIA  (VN) 
496 - 496A - 496B Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường 02, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt ướt; trái cây đóng 

hộp; lát trái cây sấy khô; thịt; hạt, đã chế biến; cá [không còn sống]; tôm, không còn sống; 
động vật có vỏ cứng, không còn sống. 

 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; nấm tươi; củ cải đường, tươi; củ hành; củ tỏi; củ lạc tươi; cây 
trồng; hạt giống thực vật. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 

 

 
(210) 4-2020-24662 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.13; 26.1.1; A26.1.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
LARIA  (VN) 
496 - 496A - 496B Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường 02, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt ướt; trái cây đóng 

hộp; lát trái cây sấy khô; thịt; hạt, đã chế biến; cá [không còn sống]; tôm, không còn sống; 
động vật có vỏ cứng, không còn sống. 

 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; nấm tươi; củ cải đường, tươi; củ hành; củ tỏi; củ lạc tươi; cây 
trồng; hạt giống thực vật. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
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(210) 4-2020-24744 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, da cam, xanh dương, ghi xám, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Minh Khai S.G  (VN) 
249 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sách, báo, băng đĩa, văn hóa phẩm có nội dung được phép lưu hành, 

văn phòng phẩm (giấy, tập vở, sổ sách), dụng cụ học sinh (bút, mực, cục tẩy, compa, thước 
kẻ, hộp đựng bút, cặp sách học sinh) 

 

 
(210) 4-2020-24757 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) CONPROFE TECHNOLOGY GROUP 

CO., LTD.   (CN) 
1/F and 2/F, Menji Bldg (Block C), 
Pinyao Electronics Industrial Park, No. 
8, 2nd Nanyun Rd, Science City, Hi-tech 
Industrial Development Zone, 
Guangzhou, 510663, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bàn quay cho máy công cụ; rô bốt công nghiệp; máy xử lý vật liệu; bệ nâng di 

động [thiết bị nâng], thiết bị nâng xe di động, cơ cấu rô bốt cho việc nâng; thiết bị tách đinh 
vít; dụng cụ kẹp để giữ các chi tiết mảnh trong quá trình gia công (bộ phận máy móc); máy 
hàn siêu âm; thiết bị làm sạch bằng sóng siêu âm cho mục đích sử dụng công nghiệp; máy 
tra chất bôi trơn; thiết bị phân phối chất bôi trơn được dẫn động bằng động cơ cho máy 
móc; máy phun (máy móc); dao phay [công cụ máy móc]; trục chính cho máy công cụ; 
máy và thiết bị xử lý bề mặt; đồ gá để cố định sản phẩm trong suốt quá trình gia công (bộ 
phận máy móc); máy hàn laze; giá đỡ từ tính cho máy công cụ; giá đỡ dụng cụ cho máy 
móc (bộ phận máy móc).  

 

Nhóm 09: Bộ điều khiển tự động hóa công nghiệp; phần mềm tự động hóa quy trình bằng 
rô bốt [rpa]; phần mềm tự động hóa công nghiệp; phần mềm tự động hóa nhà máy; hệ thống 
điều khiển điện tử cho máy móc, điều khiển từ xa không dây cho các thiết bị điện tử cầm 
tay và máy tính; bộ điều khiển không dây để giám sát và điều khiển từ xa chức năng và 
trạng thái của các thiết bị hoặc hệ thống điện, điện tử và cơ khí khác; máy rút tiền tự động; 
thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; bộ điều khiển logic lập trình được (khả 
trình); mặt nạ thở (không dùng cho hô hấp nhân tạo); bộ cấp nguồn điện; bộ cấp nguồn điều 
chỉnh; bảng mạch in; dụng cụ hàng hải, dụng cụ kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị kiểm tra/giám sát trực quan, trừ loại dùng cho mục đích y tế; phần mềm 
theo dõi sức khỏe; dụng cụ đo; bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu). 
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(210) 4-2020-24758 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 26.3.23; 26.15.15 
(731) CONPROFE TECHNOLOGY GROUP 

CO., LTD.    (CN) 
1/F and 2/F, Menji Bldg (Block C), 
Pinyao Electronics Industrial Park, No. 
8, 2nd Nanyun Rd, Science City, Hi-tech 
Industrial Development Zone, 
Guangzhou, 510663, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bàn quay cho máy công cụ; rô bốt công nghiệp; máy xử lý vật liệu; bệ nâng di 

động [thiết bị nâng], thiết bị nâng xe di động, cơ cấu rô bốt cho việc nâng; thiết bị tách đinh 
vít; dụng cụ kẹp để giữ các chi tiết mảnh trong quá trình gia công (bộ phận máy móc); máy 
hàn siêu âm; thiết bị làm sạch bằng sóng siêu âm cho mục đích sử dụng công nghiệp; máy 
tra chất bôi trơn; thiết bị phân phối chất bôi trơn được dẫn động bằng động cơ cho máy 
móc; máy phun (máy móc); dao phay [công cụ máy móc]; trục chính cho máy công cụ; 
máy và thiết bị xử lý bề mặt; đồ gá để cố định sản phẩm trong suốt quá trình gia công (bộ 
phận máy móc); máy hàn laze; giá đỡ từ tính cho máy công cụ; giá đỡ dụng cụ cho máy 
móc (bộ phận máy móc). 

 
Nhóm 09: Bộ điều khiển tự động hóa công nghiệp; phần mềm tự động hóa quy trình bằng 
rô bốt [rpa]; phần mềm tự động hóa công nghiệp; phần mềm tự động hóa nhà máy; hệ thống 
điều khiển điện tử cho máy móc, điều khiển từ xa không dây cho các thiết bị điện tử cầm 
tay và máy tính; bộ điều khiển không dây để giám sát và điều khiển từ xa chức năng và 
trạng thái của các thiết bị hoặc hệ thống điện, điện tử và cơ khí khác; máy rút tiền tự động; 
thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; bộ điều khiển logic lập trình được (khả 
trình); mặt nạ thở (không dùng cho hô hấp nhân tạo); bộ cấp nguồn điện; bộ cấp nguồn điều 
chỉnh; bảng mạch in; dụng cụ hàng hải, dụng cụ kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị kiểm tra/giám sát trực quan, trừ loại dùng cho mục đích y tế; phần mềm 
theo dõi sức khỏe; dụng cụ đo; bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu). 

 

 
(210) 4-2020-24778 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks California 91320-1799, United 
States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng để điều trị các bệnh và chứng rối loạn 

đường hô hấp, các bệnh và chứng rối loạn phổi, các bệnh và chứng rối loạn tim mạch, các 
bệnh và chứng rối loạn sưng, viêm, các bệnh và chứng rối loạn miễn dịch, các bệnh và 
chứng rối loạn ung thư, ung bướu, các bệnh và chứng rối loạn huyết học, các bệnh về khối 
u, các bệnh và chứng rối loạn thần kinh, các bệnh và chứng rối loạn chuyển hóa. 
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(210) 4-2020-24829 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.1.13; 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây, trắng. 

(731) Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp Kiến Bình  (VN) 
ấp Đá Biên, xã Kiến Bình, huyện Tân 

Thạnh, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo nếp.  

 

Nhóm 35: Mua bán gạo, gạo nếp; mua bán vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật. 
 

 
(210) 4-2020-24891 (220) 30.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A25.7.7; A25.7.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, cam, xanh dương đậm, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
Thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi, thảo mộc tươi; nấm tươi; nấm cục tươi; nấm truyp tươi; sợi nấm để 

nhân giống.  
 

 
(210) 4-2020-24908 (220) 30.06.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.5; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TXN  (VN) 
9 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản. 

 

Nhóm 36: Tư vấn, quản lý, môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất 

động sản.  
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(210) 4-2020-25088 (220) 01.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 26.15.15; A5.3.13; 24.15.21 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
(731) Cơ sở chế biến nông sản - bột 

dinh dưỡng Thiện Phát   (VN) 
Thửa 635, tờ bản đồ số 8, ấp 5, xã Thạnh 
Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột ngũ cốc; bột 

dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2020-25296 (220) 01.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 26.7.25; 26.3.23; 26.4.11 
(591) Nâu nhạt, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Tai Wo (Việt Nam)  
(VN) 
BPA-02.12A, tầng 2, tháp A, dự án 
Botanica Premier, số 108 -112B - 114, 
đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ sâu; 

phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng; chất phụ gia hoá học cho dầu; hóa chất dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cơ điện dùng cho công nghiệp hoá chất; động cơ không 
dùng cho xe cộ mặt đất; máy sản xuất điện; máy bơm. 

 
Nhóm 10: Thiết bị thử máu; găng tay dùng cho mục đích y tế; đường kế; thiết bị trị liệu 
bằng khí nóng; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; kim dùng cho mục đích y tế; khẩu trang 
y tế; thiết bị kéo dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-25322 (220) 02.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 1.15.3 
(591) Xanh dương, vàng, bạc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Biển 
Xanh  (VN) 
ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu, công cụ xây dựng.  
 

Nhóm 36: Mua và bán (kinh doanh) bất động sản; cho thuê bất động sản như: biệt thự 
(villas), căn hộ, văn phòng, nhà ở.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ giám sát công trình xây dựng; thi công xây dựng; các dịch vụ phụ trợ 
cho dịch vụ xây dựng: sơn, lát, lắp đặt; cho thuê vật liệu, công cụ xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn du lịch; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ 
cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí như nhạc nước, công viên, trò chơi mạo hiểm, cắm trại, 
hồ bơi, trò chơi dưới nước; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ karaoke; tổ chức các 
sự kiện liên quan tới văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tổ chức các buổi trình diễn ca múa nhạc 
nghệ thuật. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mat-xa); dịch vụ 
tắm suối nước khoáng; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ liên quan đến làm vườn: dịch vụ 
vườn ươm, thiết kế cảnh quan, làm vườn hoa cây cảnh, chăm sóc bãi cỏ. 

 
 

(210) 4-2020-25323 (220) 02.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 1.15.3 
(591) Xanh dương, vàng, bạc, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch Biển 
Xanh  (VN) 
ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu, công cụ xây dựng. 
 

Nhóm 36: Mua và bán (kinh doanh) bất động sản; cho thuê bất động sản như: biệt thự 
(villas), căn hộ, văn phòng, nhà ở. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giám sát công trình xây dựng; thi công xây dựng; các dịch vụ phụ trợ 
cho dịch vụ xây dựng: sơn, lát, lắp đặt; cho thuê vật liệu, công cụ xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn du lịch; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ 
cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí như nhạc nước, công viên, trò chơi mạo hiểm, cắm trại, 
hồ bơi, trò chơi dưới nước; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ karaoke; tổ chức các 
sự kiện liên quan tới văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tổ chức các buổi trình diễn ca múa nhạc 
nghệ thuật. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng 

(resort); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mat-xa); dịch vụ 

tắm suối nước khoáng; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ liên quan đến làm vườn: dịch vụ 

vườn ươm, thiết kế cảnh quan, làm vườn hoa cây cảnh, chăm sóc bãi cỏ. 
 

 
(210) 4-2020-25324 (220) 02.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 1.15.3 

(591) Xanh dương, vàng, bạc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Biển 
Xanh  (VN) 
ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu, công cụ xây dựng. 

 

Nhóm 36: Mua và bán (kinh doanh) bất động sản; cho thuê bất động sản như: biệt thự 

(villas), căn hộ, văn phòng, nhà ở. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ giám sát công trình xây dựng; thi công xây dựng; các dịch vụ phụ trợ 

cho dịch vụ xây dựng: sơn, lát, lắp đặt; cho thuê vật liệu, công cụ xây dựng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn du lịch; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ 

cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ cung cấp thông 

tin về du lịch. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí như nhạc nước, công viên, trò chơi mạo hiểm, cắm trại, 

hồ bơi, trò chơi dưới nước; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ Ka - ra - o - ke; tổ 

chức các sự kiện liên quan tới văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tổ chức các buổi trình diễn ca 

múa nhạc nghệ thuật. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng 

(resort); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mat-xa); dịch vụ 

tắm suối nước khoáng; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ liên quan đến làm vườn: dịch vụ 

vườn ươm, thiết kế cảnh quan, làm vườn hoa cây cảnh, chăm sóc bãi cỏ. 
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(210) 4-2020-25325 (220) 02.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 1.15.3 
(591) Xanh dương, vàng, bạc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Biển 
Xanh  (VN) 
ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu, công cụ xây dựng. 
 

Nhóm 36: Mua và bán (kinh doanh) bất động sản; cho thuê bất động sản như: biệt thự 
(villas), căn hộ, văn phòng, nhà ở. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giám sát công trình xây dựng; thi công xây dựng; các dịch vụ phụ trợ 
cho dịch vụ xây dựng: sơn, lát, lắp đặt; cho thuê vật liệu, công cụ xây dựng. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn du lịch; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ 
cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí như nhạc nước, công viên, trò chơi mạo hiểm, cắm trại, 
hồ bơi, trò chơi dưới nước; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ karaoke; tổ chức các 
sự kiện liên quan tới văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tổ chức các buổi trình diễn ca múa nhạc 
nghệ thuật. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mat-xa); dịch vụ 
tắm suối nước khoáng; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ liên quan đến làm vườn: dịch vụ 
vườn ươm, thiết kế cảnh quan, làm vườn hoa cây cảnh, chăm sóc bãi cỏ. 

 
 

 
(210) 4-2020-25351 (220) 02.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại LTP GLOBAL  (VN) 
Số 36 đường số 4, KDC Jamona, đường 
Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm tẩy trắng và các chất 

khác dùng để giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ; chế phẩm vệ sinh dùng để 
trang điểm.  
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Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế; chất diệt nấm; dầu gội 
đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-25381 (220) 02.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.15; A24.15.7 
(591) Bạc kim loại ánh kim, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Super Brothers  
(VN) 
750/4E Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý kinh 

doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo; học viện; dịch vụ lồng nhạc; dịch vụ đạo diễn phim, trừ phim 
quảng cáo; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ, dịich 
vụ sáng tác nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; 
trình diễn các buối biễu diễn trực tiếp; nhiếp ảnh; đào tạo thực hành; trình diễn các chương 
trình tạp kỹ; sản xuất nhạc; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng 
chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương 
trình biểu diễn; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo 
yêu cầu; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng 
chương trinh phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng thu âm; viết kịch bản, không dành 
cho mục đích quảng cáo; dàn dựng buồi biểu diễn; sản xuất buổi biểu diễn; sáng tác ca 
khúc; giải trí trên truyền hình; trình diễn sân khấu; dàn dựng băng hình; dàn dựng băng 
video; ghi băng video; thu băng video; ghi băng hình; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề. 

 

 
(210) 4-2020-25395 (220) 02.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Nâu, da cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển WOWLAND   (VN) 
Số 14 - « C2/N0 khu tái định cư Nam 
Trung Yên, đường Mạc Thái Tông, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản, quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản, kinh doanh 
bất động sản; tư vấn bất động sản.  
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(210) 4-2020-25470 (220) 02.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.3 

(591) Xanh lá, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Us Việt Nam  
(VN) 
22 Cao Văn Ngọc, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp chưa chế biến, chất dẻo tổng hợp gồm vật liệu khoáng sản; nhựa 

nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn chưa chế biến, nhựa chưa chế biến ở dạng bột, lỏng hoặc bột 

nhão; màng chống thấm ở dạng hóa chất lỏng dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 02: Sơn, véc-ni và sơn mài; sơn, véc-ni và sơn mài gồm vật liệu khoáng sản; chất phủ 

bề mặt để bảo vệ và trang trí; chất phủ bề mặt để bảo vệ và trang trí gồm vật liệu khoáng 

sản; chế phẩm màu, chế phẩm nhuộm và sơn; vật liệu để phủ sàn (không bằng kim loại) 

gồm sơn, véc-ni và sơn mài. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu phủ và hoàn thiện sàn [vật liệu xây dựng 

phi kim loại]; vật liệu hoàn thiện sàn bằng chất dẻo; lớp láng sàn và vật liệu của chúng; vật 

liệu kết dính cho lớp láng nền; vật liệu liên kết cho lớp láng sàn; bê tông; vữa lỏng để trát 

kẽ hở; vật liệu làm sàn chống vi khuẩn không bằng kim loại; vật liệu làm sàn chống tĩnh 

điện không bằng kim loại; sàn bằng pôliurêtan (nhựa tổng hợp); vật liệu làm sàn chịu hóa 

chất không bằng kim loại. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa sàn và sàn bằng chất dẻo; lắp 

đặt, bảo dưỡng và sửa chữa sàn dùng trong công nghiệp và thương mại; dịch vụ cung cấp 

thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên; trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2020-25561 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A25.7.7; A19.3.4; 9.1.10; 4.5.3 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEYOU Việt Nam  
(VN) 
Số 111 Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng phụ kiện, bách hóa tổng hợp (quà tặng, phụ kiện thời trang, văn phòng 

phẩm, trang sức, mỹ phẩm).  
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(210) 4-2020-25650 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, da cam, nâu, đỏ nâu, đen, xanh lá 

cây, vàng. 
(731) Nguyễn Thị Thu Hiền  (VN) 

Tổ 48 phường Cẩm Thạch, thành phố 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2020-25682 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.19; A5.5.22; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ, hồng, xám. 

(540) 

  

(731) La Vĩ Phát  (VN) 
571 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa nhà bếp toilet; xà 

phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; dầu gội sữa tắm; thuốc nhuộm tóc; kem đánh răng. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy cuộn.  
 

Nhóm 29: Nước cốt hầm xương cô đặc; nước dùng lẩu kim chi; rong biển sấy tẩm gia vị; 
nấm hương sấy khô; thạch trái cây; chanh ngâm mật ong; thịt cá đóng hộp; dầu ăn; các sản 
phẩm làm từ sữa.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả; sođa, sirô và các chế phẩm không cồn khác để làm đồ 
uống.  

 

 
(210) 4-2020-25707 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 18.2.1; A5.5.20; 24.1.1 
(591) Vàng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  
(VN) 
Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; 
dược phẩm; chế phẩm vitamin. 

 
Nhóm 07: Máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp [chạy điện]; máy rửa bát đĩa, thiết bị hàn dùng 
điện; máy lau nhà bằng hơi nước; thiết bị đánh bóng [dùng điện]; máy xay.  

 
Nhóm 09: Điện thoại di động; máy nghe nhạc mp3; máy tính xách tay; điện thoại thông 
minh có hình dáng đồng hồ đeo tay; thiết bị ti vi thông minh; thiết bị công tắc điều khiển từ 
xa; bộ khuyếch đại âm thanh (ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao chụp 
(photocopy); máy fax; máy điện thoại để bàn; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; phụ kiện bồn tắm; đèn gắn trên trần nhà; máy pha 
cà phê [dùng điện]; thiết bị nấu nướng; thiết bị làm nóng nước; thiết bị nướng. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; hạt tẩm ướp hương vị; trái cây được bảo quản; thịt; sữa; 
rau củ đóng hộp.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, thực phẩm chức năng, máy ép dùng cho nhà bếp [chạy 
điện], thiết bị điện tử; quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy vi tính, tổng đài điện thoại; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt 
thiết bị nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2020-25708 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 18.2.1; A5.5.20; 24.1.1 
(591) Vàng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  
(VN) 
Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, phường 
4, qụận 3, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; 

dược phẩm; chế phẩm vitamin. 
 

Nhóm 07: Máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp [chạy điện]; máy rửa bát đĩa; thiết bị hàn dùng 
điện; máy lau nhà bằng hơi nước; thiết bị đánh bóng [dùng điện]; máy xay. 

 
Nhóm 09: Điện thoại di động; máy nghe nhạc mp3; máy tính xách tay; điện thoại thông 
minh có hình dáng đồng hồ đeo tay; thiết bị ti vi thông minh; thiết bị công tắc điều khiển từ 
xa; bộ khuyếch đại âm thanh (ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao chụp 
(photocopy); máy fax; máy điện thoại để bàn; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; phụ kiện bồn tắm; đèn gắn trên trần nhà; máy pha 
cà phê [dùng điện]; thiết bị nấu nướng; thiết bị làm nóng nước; thiết bị nướng. 
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Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; hạt tẩm ướp hương vị; trái cây được bảo quản; thịt; sữa; 

rau củ đóng hộp.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, thực phẩm chức năng, máy ép dùng cho nhà bếp [chạy 

điện], thiết bị điện tử; quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy vi tính, tổng đài điện thoại; 

lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt 

thiết bị nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2020-25714 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 9.7.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Cam, trắng, vàng, đen. 

(731) Trần Xuân Giang  (VN) 
Xóm Trà Dương, xã Quang Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện, cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan (không bao gồm cung cấp 

dịch vụ ăn uống). 

 

(210) 4-2020-25715 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A9.7.19; 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 

26.1.2; A5.1.5; 19.7.1 

(591) Cam, trắng, vàng, nâu đỏ, trắng ngà, tím, 

xanh. 

(731) Trần Xuân Giang  (VN) 
Xóm Trà Dương, xã Quang Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 29: Cà muối mắm (mắm cà). 

 

Nhóm 35: Mua bán cà muối mắm (mắm cà). 
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(210) 4-2020-25717 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.1.6; 26.4.3; A11.1.5; A11.3.2 

(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, vàng. 

(731) Hợp tác xã chăn nuôi tổng 
hợp Lý Đức Khánh  (VN) 
Thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện (cưới hỏi, tiệc công ty, tiệc gia đình, tổ chức nghi lễ, 

không bao gồm cung cấp dịch vụ ăn uống). 
 

 
(210) 4-2020-25772 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A2.9.16; 26.1.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH ổn áp STANDARD 
Việt Nam  (VN) 
Khu 11, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 

CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp; máy biến áp; máy biến thế điện. 

 

 
(210) 4-2020-25774 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Hoàng  (VN) 
Tổ 07, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; đồ trang sức dùng đeo, đính trên 

dây chuyền, vòng xuyến; đồ trang sức tráng men; đồ trang sức cho mũ. 
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(210) 4-2020-25921 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Hộ kinh doanh YSACA  (VN) 
SN 30B, ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên 

Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2020-26013 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 18.3.21; 18.3.23; 26.3.2; 1.15.24; 

26.11.3; A26.11.13 

(591) Xanh dương, xanh nước biển, trắng. 

(731) Hồ Phúc Tình  (VN) 
Xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai/bình [đồ uống].  

 

Nhóm 35: Mua bán nước tinh khiết đóng chai/bình.  
 

 
(210) 4-2020-26014 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 18.3.21; 18.3.23; 26.3.2; 

A26.11.13; 26.11.3; 25.1.6; A6.3.4; 

1.15.14; 25.1.9 

(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh xám, 

trắng, xanh nước biển. 

(731) Hồ Phúc Tình  (VN) 
Xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai/bình [đồ uống]. 

 

Nhóm 35: Mua bán nước tinh khiết đóng chai/bình.  
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(210) 4-2020-26015 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 1.15.3; A26.3.5 

(591) Vàng đất, xanh đen, cam. 

(731) Trần Ngọc Bình  (VN) 
Xóm Hạ Triều, xã Vĩnh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử dân dụng (như thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, máy 

giặt, máy hút bụi,máy lọc nước, máy lọc không khí).  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh.  

 

 
(210) 4-2020-26046 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Saigon Sport 
Club  (VN) 
514B Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc xoa bóp; dầu xoa bóp. 

 

Nhóm 18: Balo; túi thể thao. 

 

Nhóm 21: Bình đựng nước cho người du lịch; cốc để uống; bình để uống. 

 

Nhóm 25: Quần áo thể dục; mũ che tai [trang phục]; giầy tập thể dục; găng tay tập võ; bộ 

đồng phục võ thuật đấu vật. 

 

Nhóm 28: Vật dụng bảo vệ đầu [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 

thao]; vật dụng bảo vệ mắt cá chân [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ cùi chỏ [dụng cụ thể 

thao]; vật dụng bảo vệ hạ bộ [dụng cụ thể thao]; băng đa năng quấn tay. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
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(210) 4-2020-26053 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.1.1; A26.4.18; 26.4.4 

(591) Trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ 3M  (VN) 
Xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; sơn phủ; chế phẩm chống ăn mòn; nước men bóng; sơn 

mài. 

 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: bệ xí vệ sinh, chậu rửa, tiểu nam, các loại vòi nước, 

máy sấy khô tay, các thiết bị vệ sinh dùng trong nhà tắm như bồn tắm, đèn sưởi nhà tắm, 

bình nóng lạnh. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát, trang trí, gỗ lát sàn, thủy tinh dùng 

trong xây dựng. 

 

Nhóm 21: Thiết bị vệ sinh dùng trong nhà bếp và nhà vệ sinh: thiết bị giữ giấy vệ sinh, giá 

để cốc đánh răng, thanh treo khăn mặt, kệ kính, giá để xà phòng và bông tắm không làm 

bằng kim loại quý, thùng đựng rác. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thiết bị vệ sinh các phụ kiện liên quan đến thiết bị 

vệ sinh, sơn, vecni, vật liệu xây dựng phi kim loại, gạch dựng ốp lát và trang trí. 
 

 
(210) 4-2020-26092 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.16; A25.7.21; 25.5.25 

(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng, đen, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng công 
nghệ sinh học Nông Việt Phát  
(VN) 
551/134/17, Lê Văn Khương, phường 

Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 

để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2020-26094 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.9.12; 3.9.21; 3.9.1; 1.15.15 

(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng, đen, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng công 
nghệ sinh học Nông Việt Phát  
(VN) 
551/134/17, Lê Văn Khương, phường 

Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 

để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 
 

 
(210) 4-2020-26095 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Trắng,vàng, xanh, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ứng dụng công 
nghệ sinh học Nông Việt Phát  
(VN) 
551/134/17, Lê Văn Khương, phường 

Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 

để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 
 

 
(210) 4-2020-26104 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Hồng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ và đầu tư 
LADO Việt Nam   (VN) 
58 Trần Văn Khánh, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng gia dụng như nồi cơm điện, chảo rán, chảo điện, loa, tai 

nghe, củ sạc, dây cáp sạc, bếp từ, bếp điện, máy xay sinh tố, máy xay thịt, nồi chiên không 

dầu chạy điện, nồi nấu không dùng điện, quạt điện, điều hòa.  
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(210) 4-2020-26130 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.2.1; A5.5.20; A5.5.21; A19.13.21 
(591) Xanh lá, cam. 
(731) Công ty TNHH giải pháp và 

công nghệ UPHARMA  (VN) 
Lô 04 - BT4, khu Linh Đàm mở rộng vi 
trí X2, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Bán buôn thuốc, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, máy móc, thiết bị 
y tế, máy móc dùng trong điều trị và hỗ trợ điều trị, mỹ phẩm, các chế phẩm hóa học phục 
vụ điều trị bệnh, các chế phẩm y tế; bán lẻ thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế trong cửa hàng 
chuyên doanh (nhà thuốc); xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo sản phẩm gồm dược phẩm, 
thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, máy móc, thiết bị y tế, máy móc dùng trong 
điều trị và hỗ trợ điều trị, mỹ phẩm, các chế phẩm hóa học phục vụ điều trị bệnh, các chế 
phẩm y tế. 

 

 
(210) 4-2020-26208 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá đậm, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thiên Nhiên Việt   (VN) 
94/7A Trần Thị Hải, ấp Mũi Lớn 2, xã 
Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Bột từ rau củ quả trái cây (dùng cho thực phẩm). 
 

Nhóm 30: Bột, bột thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bột, bột thực phẩm, bột ngũ cốc, bột từ rau củ quả trái cây (dùng cho 
thực phẩm), rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, rau đã sấy khô.  

 

 
(210) 4-2020-26209 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kông Trà   (VN) 
70/5 đường 364, ấp Mũi Lớn 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Bột từ rau củ quả trái cây (dùng cho thực phẩm). 
 

Nhóm 30: Bột, bột thực phẩm, bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bột, bột thực phẩm, bột ngũ cốc, bột từ rau củ quả trái cây (dùng cho 
thực phẩm), rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, rau đã sấy khô.  

 

 
(210) 4-2020-26210 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.5.25; A26.11.7; 1.7.6; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá đậm, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thiên Nhiên Việt   (VN) 
94/7A Trần Thị Hải, ấp Mũi Lớn 2, xã 
Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Bột từ rau củ quả trái cây (dùng cho thực phẩm) 
 

Nhóm 30: Bột, bột thực phẩm, bột ngũ cốc.  
 
Nhóm 35: Mua bán: bột, bột thực phẩm, bột ngũ cốc; bột từ rau củ quả trái cây (dùng cho 
thực phẩm), rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, rau đã sấy khô. 

 

 
(210) 4-2020-26292 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.17; 26.1.1; A26.11.12; 3.7.20 
(591) Đỏ, xanh tím than, xanh tím than nhạt, 

xám, trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/i đường 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả 

(đồ uống không cồn); nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); xirô dùng cho đồ uống; chế 
phẩm không cồn để làm đồ uống; nước yến nha đam giải khát. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
176 

(210) 4-2020-26351 (220) 08.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.18; 26.4.10 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Đặng Đức Thịnh   (VN) 
Số 21 Phạm Văn Đồng, xã Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm dùng chọ bể bơi dòng nước ngược; bơm dùng cho hệ thống 

cấp nhiệt; bơm chân không [máy móc], bơm sục khí cho bể nuôi loài thủy sinh; bơm hơi 
[trang bị của xưởng sửa chữa]. 

 

 
(210) 4-2020-26469 (220) 08.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.1.2 
(591) nâu, vàng, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thiết bị BILICO  (VN) 
A29, ngõ 3, ngách 3/10, đường Liên Cơ, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); đồ đạc (tượng và đồ trang trí bằng gỗ; đồ 

khảm, trạm hoa văn bằng gỗ; hộp, tráp nhỏ đựng đồ bằng gỗ). 
 

 
(210) 4-2020-26471 (220) 08.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH SAITEX 

INTERNATIONAL Đồng Nai  (VN) 
Lô 225, KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2020-26542 (220) 08.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 26.13.25; 25.1.6 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 22: Mái che bằng vải dệt; dây bện; lều cho leo núi hoặc cắm trại; dây thừng cho leo 

núi; lưới không bằng kim loại hoặc sợi amiăng; thang dây; túi vải để đựng quà tặng dùng 

cho mục đích bao gói; lều không dùng cho cắm trại; vải dầu; dây buộc để bao gói; túi [bao, 

túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói, chứa đựng; võng; mái che bằng vật liệu tổng hợp; buồm; 

vật liệu lót không bằng cao su, chất dẻo, giấy hoặc các tông; vật liệu đóng gói [lót, nhồi] 

không bằng cao su, chất dẻo, giấy hoặc các tông; sợi dệt dạng thô. 
 

 
(210) 4-2020-26587 (220) 08.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) RECKITT BENCKISER LLC  (US) 

399 Interpace Parkway, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch đa năng; các chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và 

mài mòn; các chế phẩm làm sạch ngăn ngừa sự tích tụ của vết bẩn và vôi; các chế phẩm khử 

vôi và khử cặn dùng cho gia dụng; chế phẩm làm sạch cống và bồn rửa; chất tẩy rửa nhà vệ 

sinh; các chế phẩm vệ sinh cửa sổ; chế phẩm tẩy trắng; vải, khăn lau, khăn giấy và bọt biển 

được tẩm các chế phẩm làm sạch; chất tẩy rửa; chất tẩy rửa dùng cho giặt giũ; chế phẩm rửa 

bát; chất làm sạch, làm thơm và khử mùi dùng cho máy rửa bát; chất rửa dùng cho máy rửa 

bát; các chế phẩm dùng để giặt; chất tẩy rửa dùng cho máy giặt; các chất phụ gia dùng cho 

giặt giũ; các chất loại bỏ vết bẩn dùng cho giặt giũ; xà phòng; xà phòng dùng cho cá nhân; 

các chế phẩm vệ sinh tay; gel dùng cho tay; sữa tắm; các chế phẩm chăm sóc da; các chế 

phẩm làm thơm dùng trong không khí; nước thơm xịt phòng; tinh dầu; que khuếch tán tinh 

dầu; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu; hương thơm để thắp. 

 

Nhóm 05: Các chế phẩm khử trùng, kháng khuẩn và khử mùi; chất khử trùng; các chế phẩm 

vệ sinh; chất khử trùng dùng cho giặt giũ; chất sát trùng tay; các chế phẩm sát trùng bề mặt 

cứng dùng cho gia dụng; chất khử mùi gia dụng; chất khử mùi không khí; vải, khăn lau, 

khăn giấy và bọt biển được tẩm chất khử trùng; vải, khăn lau, khăn giấy và bọt biển được 

tẩm các chế phẩm khử trùng; vải, khăn lau, khăn giấy và bọt biển được tẩm các chế phẩm 

kháng khuẩn; xà phòng kháng khuẩn; thuốc trừ sâu; thuốc diệt ve; thuốc đuổi côn trùng; 

thuốc diệt nấm; thuốc diệt khuẩn; các chế phẩm dùng để tiêu diệt và xua đuổi sâu bọ; các 

chế phẩm làm thơm không khí; các chế phẩm trung hòa mùi dùng cho hàng dệt, thảm và 

trong không khí; các chế phẩm dùng để phát tán mùi; chế phẩm làm sạch không khí. 

 

Nhóm 21: Vải và khăn lau để làm sạch hoặc dùng cho gia dụng, cụ thể là, vải lau và khăn 

lau; vải để đánh bóng; vải để làm sạch; khăn lau bụi và vải lau bụi; miếng cọ rửa; thiết bị 

phân phối gia dụng vải lau, khăn lau, khăn giấy và bọt biển; bình phun gia dụng các chế 

phẩm làm sạch; bộ phân phối xà phòng; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia dụng hoặc nhà 

bếp; lược và bọt biển; chổi quét; giẻ lau sàn; bàn chải (ngoại trừ chổi quét sơn); vật liệu làm 

bàn chải; vật phẩm dùng cho mục đích làm sạch; bùi nhùi thép; kính chưa gia công hoặc 

bán gia công (ngoài trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh, sứ và đồ bằng đất nung để 

chứa đựng không thuộc các nhóm khác. 
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(210) 4-2020-26686 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 7.15.8 
(591) Nâu đen, cam. 

(540) 

  

(731) Thân Tường Trí     (VN) 
46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Tấm nhựa; tấm gỗ: tấm lát sàn không bằng kim loại; tấm ốp tường không bằng 

kim loại; tấm vật liệu gỗ và nhựa dùng cho xây dựng.    
 

Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất các hạng mục ốp tường, ốp trần, lát sàn cho công trình 
nhà ở dân dụng và công trình tòa nhà. 

 

 
(210) 4-2020-26687 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 7.15.8 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Thân Tường Trí    (VN) 
46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm nhựa; tấm gỗ: tấm lát sàn không bằng kim loại; tấm ốp tường không bằng 

kim loại; tấm vật liệu gỗ và nhựa dùng cho xây dựng.   
 

Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất các hạng mục ốp tường, ốp trần, lát sàn cho công trình 
nhà ở dân dụng và công trình tòa nhà. 

 
 

(210) 4-2020-26713 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.9.24; A3.9.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
DEKKO  (VN) 
Lô 2-4-5 khu công nghiệp Nam Thăng 
Long, phường Thụy Phương, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; tủ phân phối điện; attomat điện; bộ lưu điện; biến thế 

điện; đầu nối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện.  
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Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; điều hoà không khí; thiết bị điều hoà không khí; bếp điện; nồi 
cơm điện; lò vi sóng; thiết bị lọc không khí; máy hút dùng cho nhà bếp; bình đun nước 
nóng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: công tắc điện, ổ cắm điện, tủ phân phối điện, attomat điện, bộ lưu điện, 
thiết bị hàn điện, biến thế điện, đầu nối điện, bộ chỉnh lưu dòng điện, đèn chiếu sáng, điều 
hoà không khí, thiết bị điều hoà không khí, bếp điện, nồi cơm điện, lò vi sóng, thiết bị lọc 
không khí, máy hút dừng cho nhà bếp, bình đun nước nóng.  

 

 
(210) 4-2020-26921 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.7; 26.4.2; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JADIN  (VN) 
16/9S ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân 
Thới  Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Sản phẩm trang trí nội thất: ghế [đồ đạc], bàn [đồ đạc], tủ trưng bày [đồ đạc], kệ 
[đồ đạc], khung ảnh. 

 

 
(210) 4-2020-26936 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm 

hỗ trợ cho việc ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm. 
 

Nhóm 31: Tảo tươi nguyên chất dùng làm thực phẩm. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn chiết xuất từ tảo. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, tảo các loại. 
 

 
(210) 4-2020-26937 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm 
hỗ trợ cho việc ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm. 

 
Nhóm 31: Tảo tươi nguyên chất dùng làm thực phẩm. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn chiết xuất từ tảo.  

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, tảo các loại. 

 

 
(210) 4-2020-26938 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm 

hỗ trợ cho việc ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm. 
 

Nhóm 31: Tảo tươi nguyên chất dùng làm thực phẩm. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn chiết xuất từ tảo.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, tảo các loại. 
 

 
(210) 4-2020-26951 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Thế 

KỶ  (VN) 
Số 137, đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển thị trường: phân tích nhu cầu 

người tiêu dùng nhằm đưa ra chiến lược sản phẩm và chính sách giá; hỗ trợ tìm và nghiên 
cứu đối tác, tổ chức gặp gỡ, đàm phán với đối tác để thành lập doanh nghiệp liên doanh, 
hoặc tìm đại diện hoặc nhà phân phối tại việt nam; các hoạt động ngoại thương bao gồm: 
chuẩn bị hợp đồng, đàm phán với khách hàng, hỗ trợ dự thảo, rà soát và đàm phán ký kết 
hợp đồng; các hoạt động tư vấn quản lý gồm: thiết lập chiến lược kinh doanh, phân tích và 
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hợp lý hoá cơ cấu (tái cấu trúc doanh nghiệp); dịch vụ bán đấu giá tài sản, môi giới thương 
mại; tư vấn cổ phần hoá, mua bán sáp nhập, chia tách chuyển nhượng doanh nghiệp và 
chuyển nhượng các dự án đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); quảng cáo; 
dịch vụ chăm sóc khách hàng; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; marketing. 

 
Nhóm 36: Các dịch vụ tư vấn và môi giới nhà đất, bất động sản; mua bán và cho thuê bất 
động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; quản lý và khai thác bất động sản; quản lý sàn giao 
dịch bất động sản; thẩm định giá (giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản, giá trị thương hiệu, 
giá trị dự án, bất động sản); tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các hoạt động thể thao và 
văn hoá; đào tạo online; tổ chức và điều hành sự kiện, hội thảo, hội nghị văn hóa, thể thao 
và giáo dục. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; nghiên cứu khoa học và công nghệ; thiết kế trang 
trí nội, ngoại thất; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên 
máy tính; dịch vụ bảo vệ dữ liệu trên máy tính; dịch vụ truyền tải dữ liệu trên máy tính; 
dịch vụ cung cấp nền tảng công nghệ để thu thập, lưu trữ, phân tích và cung cấp thông tin 
qua mạng lưới thiết bị kết nối internet; cung cấp dịch vụ sử dụng phần mềm máy tính không 
thể tải về được mà cho phép người dùng gửi, nhận, lưu trữ, và bảo vệ tiền kỹ thuật số; cung 
cấp dịch vụ sử dụng phần mềm máy tính không thể tải về được dùng để tích hợp các giao 
dịch tài chính trên các trang mạng máy tính (website) và các ứng dụng trên thiết bị di động; 
cung cấp trang mạng máy tính (website) trực tuyến để cung cấp dữ liệu giao dịch tài chính 
thương mại, quản lý tài khoản. 

 

 
(210) 4-2020-27036 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; 5.3.16; 26.1.1
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Mích  (VN) 
Số nhà 132, thôn Phước Hòa 3, xã Ea 
Ku¨ng, huyện Kr«ng P¾k, tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); ngũ cốc; cà phê; gạo. 

 

 
(210) 4-2020-27037 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Ngô Thị Mích  (VN) 
Số nhà 132, thôn Phước Hòa 3, xã Ea 
Ku¨ng, huyện Kr«ng P¾k, tỉnh §¾k L¾k  
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè); ngũ cốc; cà phê; gạo. 
 

 
(210) 4-2020-27073 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển LAVAS  (VN) 
A8.02, Block A, tòa nhà Sky Center, 5B 
Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: cụ thể là vật liệu xây dựng bằng kim loại, sắt dùng trong xây 
dựng, thép dùng trong xây dựng, nhôm dùng trong xây dựng; đại lý xuất nhập khẩu; quảng 
cáo các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: sắt dùng trong xây dựng, thép 
dùng trong xây dựng, nhôm dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-27091 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.5; 8.7.5; A11.3.3; A19.3.4; 

26.1.1; 20.5.25; A24.5.25 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xanh, hồng. 

(540) 

 

(731) 1. Đặng Kim Thư  (VN) 
Khối phố 4, phường Đại Nài, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

2. Phan Hữu Cường  (VN) 
Thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện 
Cẩm Xuyên, tĩnh Hà Tĩnh 

3. Đặng Thị Hảo  (VN) 
Thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

4. Phan Thị Mai Hoa  (VN) 
¤ số 03, LK 09, dự án nhà ở trên đất khu 
đô thị Bắc Thành phố Hà Tĩnh, đường La 
Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ. 
 

 
(210) 4-2020-27101 (220) 13.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH AGRO Việt  (VN) 
351/3 An Dương Vương, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt 
động vật có hại; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt côn trùng. 

 

 
(210) 4-2020-27139 (220) 13.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần EUROWINDOW  
(VN) 
Lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa xếp bằng kim loại; nhôm; cửa kim loại bọc thép; cửa sổ hai cánh bằng kim 
loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; cửa gấp bằng kim loại; quặng kim loại; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; kính xây dựng; kính an toàn; cửa sổ hai cánh không 
bằng kim loại; gỗ thành phẩm; khung cửa sổ không bằng kim loại; bậc cầu thang, không 
bằng kim loại; ván sàn gỗ; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Then, chốt cửa không bằng kim loại; đồ gỗ mỹ thuật; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, 
không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ, không bằng kim loại; đồ đạc (giường, tủ, bàn, 
ghế, giá, kệ). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; quảng bá hàng hoá và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự 
kiện thể thao. 

 
Nhóm 37: Làm sạch bên ngoài tòa nhà; làm sạch bên trong tòa nhà; lắp đặt cửa ra vào và 
cửa sổ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 

 

 
(210) 4-2020-27169 (220) 13.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 26.15.15; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, xanh nước biển, 

xanh da trời, xám, đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa 
VITADAIRY Việt Nam  (VN) 
99 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng chứa sữa non (dạng lỏng và dạng bột) dùng cho 

mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ em gồm sữa công thức, sữa non (sữa non dạng bột, sữa 
non đã sấy khô, sữa non dạng lỏng). 
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Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa (sữa bột, sữa tươi thanh trùng, sữa tiệt trùng, sữa chua, váng 
sữa, đồ uống trên cơ sở sữa, sữa dạng thanh, sữa dạng viên, sữa non). 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc (bột dinh dưỡng ăn liền, cháo ăn dặm, thanh ngũ cốc ăn liền); 
đồ uống trên cơ sở sô cô la (có chứa sữa); bánh kẹo; thạch (bánh kẹo); kem lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng chứa sữa non (dạng lỏng và dạng bột), thực phẩm cho trẻ em gồm sữa công thức, sữa 
non (sữa non dạng bột, sữa non đã sấy khô, sữa non dạng lỏng), sữa, chế phẩm sữa (sữa bột, 
sữa tươi thanh trùng, sữa tiệt trùng, sữa chua, váng sữa, đồ uống trên cơ sở sữa, sữa dạng 
thanh, sữa dạng viên, sữa non), đồ uống trên cơ sở ngũ cốc (sữa hạt), chế phẩm ngũ cốc (bột 
dinh dưỡng ăn liền, cháo ăn dặm, thanh ngũ cốc ăn liền), đồ uống trên cơ sở sô cô la (có 
chứa sữa), bánh kẹo, thạch (bánh kẹo), kem lạnh; nước uống có gaz, đồ uống không có cồn, 
xi rô dùng cho đồ uống, nước ép trái cây, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2020-27232 (220) 13.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.1.11; 15.1.22; 15.1.17 
(591) Đỏ, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Bảy - Chợt  
(VN) 
Tổ 4, ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút trấu; máy thổi trấu; máy hút bui bui; máy thổi bui bui (bui bui là vỏ trấu 

nhỏ và rác nhỏ). 
 

Nhóm 09: Cân nhập trấu. 
 

 
(210) 4-2020-27281 (220) 13.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88/761,352 16.01.2020 US 

(531) 25.1.25 
(731) KVD VEGAN BEAUTY LLC  (US) 

425 Market Street, 19th Floor, San 
Francisco, California 94105, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch chổi mỹ phẩm; mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm chăm sóc tóc; 

bộ mỹ phẩm trang điểm gồm mỹ phẩm và dụng cụ mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm 
cho móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, móng chân; chế phẩm 
để tắm không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng 
không chứa thuốc; nước hoa và nước thơm cô-lô-nhơ; khăn lau được tẩm mỹ phẩm; chế 
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phẩm cạo râu; xà phòng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế 
phẩm đánh răng không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, 
không chứa thuốc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế 
phẩm trang điểm; chế phẩm để chăm sóc móng tay, móng chân; dầu làm bóng móng tay, 
móng chân; nước sơn móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy nước sơn móng tay, móng chân; 
mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 

 

Nhóm 18: Túi đựng mỹ phẩm được bán chưa có đồ bên trong; da và giả da; da động vật và 
da sống; vali hành lý và túi xách; ô và dù; gậy chống đi bộ; ví đựng đồ trang điểm [chưa có 
đồ bên trong]. 

 

Nhóm 21: Chổi mỹ phẩm; lược chải tóc; hộp đựng đồ trang điểm được bán chưa có đồ bên 
trong; đồ dùng tẩy trang; bàn chải móng tay, chân; khăn mỹ phẩm bằng sợi không dệt; 
bông phấn trang điểm; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; dụng cụ nấu 
ăn, không dùng điện và bộ đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể 
bút lông; vật liệu dùng để làm bàn chải; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; thủy tinh thô 
hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thủy tinh, sứ và đất nung; thiết bị tẩy trang 
[không dùng điện]; dụng cụ mỹ phẩm; que trộn mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2020-27308 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Nâu sẫm. 

(540) 

  

(731) 1. Đỗ Thị Thanh Huyền  (VN) 
Phòng 325, CT21-1 khu đô thị Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

2. Bùi Trọng Tuấn  (VN) 
Căn hộ 407 B8 chung cư Bắc Sơn, Bắc 
Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; trà.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các.phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; cho thuê không gian quảng 
cáo; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng việc lựa chọn sản phẩm 
và dịch vụ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-27335 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 6.1.2; 26.3.4 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện Minh Giao  
(VN) 
33/5 Lý Văn Phức, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thiết bị điện: tủ điện lắp ghép, cảm biến, ổ cắm điện, công 
tắc điện, cầu dao, bộ định thời gian. 

 

 
(210) 4-2020-27336 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện Minh Giao  
(VN) 
33/5 Lý Văn Phức, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thiết bị điện: tủ điện lắp ghép, cảm biến, ổ cắm điện, công 

tắc điện, cầu dao, bộ định thời gian. 
 

 
(210) 4-2020-27365 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trung Sơn 
Bắc  (VN) 
Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý kinh doanh của khách sạn. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; định giả bất 
động sản; mua bản bất động sản; cho thuê mua bất động sản. 

 
Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp, vận chuyển cho các chuyến du lịch, 
dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2020-27400 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; A2.1.18; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh bụi - dusty oyan, trắng, xanh lá 

cây, xám xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thực phẩm Thông Minh  (VN) 
Số 72 Vân Đồn, phường Trần Phú, thành 
phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
187 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2020-27491 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.13; A6.19.9; A6.19.11; 25.1.6; 

26.2.7 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) UBND huyện Mộ Đức  (VN) 
Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 29: Măng tây đã được chế biến bao gồm: măng tây muối chua, măng tây đóng hộp, 

măng tây sấy khô.  
 

Nhóm 30: Trà túi lọc. 
 

Nhóm 31: Măng tây tươi.  

 

 
(210) 4-2020-27517 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.7; 26.3.1; A25.7.21; A26.11.9 
(591) Nâu đất, xanh dương, trắng. 
(731) Nguyễn Hoàng Anh  (VN) 

Số 09 đường D4, khu dân cư Phú Hòa 1, 
tổ 3 khu 7, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá. 
 

Nhóm 36: Đầu tư phát triển bất động sản; mua bán và cho thuê bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ bản đồ; tiến hành nghiên cứu 
dự án kỹ thuật; thăm dò địa chất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa 
chất. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc cảnh quan như vườn tược, công viên, bãi cỏ. 
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(210) 4-2020-27523 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; 26.3.2 
(591) Xanh nước biển, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Giải pháp 
Công nghệ Bất động sản và 
Đầu tư RETI  (VN) 
9A, ngõ 9 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc 

tiến thương mại hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài 
chính); tư vấn quản lý dự án kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; tư vấn, môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, cụ thể: hoạt động tư 
vấn đầu tư, dịch vụ ủy thác. 

 

 
(210) 4-2020-27525 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 3.1.16 
(731) GUANGZHOU SANSHI LEATHER 

CO., LTD.  (CN) 
1st and 2nd Floor, No. 61, Second Road, 
Wanggang Industrial Zone, Jiahe Street, 
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 18: Bao đựng chìa khóa; túi du lịch; ví bỏ túi; cặp học sinh; túi xách tay; «. 

 

(210) 4-2020-27526 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 3.1.16 
(731) GUANGZHOU SANSHI LEATHER 

CO., LTD.  (CN) 
1st and 2nd Floor, No. 61, Second Road, 
Wanggang Industrial Zone, Jiahe Street, 
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày; quần áo; quần áo lót; mũ; thắt lưng bằng da [trang phục]; trang phục cho 

trẻ sơ sinh. 
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(210) 4-2020-27527 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.2; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(731) LEATHERMADE PTE. LTD.  (SG) 

101 Upper Cross Street, #05-11, People's 
Park Centre, Singapore 058357 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách đa năng; dây da thuộc đa năng; ba lô; bao/túi/bị/xắc; túi thể thao; 

bao/túi/bị/xắc bằng vật liệu giả da; bao/túi/bị/xắc bằng da; túi du lịch; ví; túi xách tay. 
 

 
(210) 4-2020-27534 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.1; A24.15.7; A1.1.10; A1.1.2; 

A26.11.12 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH STAR UP GROUP  
(VN) 
Số nhà 27 - TT26, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 

thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; các chế phẩm dược; chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; nước quả nấu đông; mứt quả; dầu thực vật; rau, 
quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 
Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao; bánh ngọt. 

 
 

 
(210) 4-2020-27588 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 1.15.15; 

A26.1.18; 26.15.15 
(591) Xám, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng HTS Việt Nam  (VN) 
Số 8, tổ 11, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn phủ, chất pha loãng cho sơn; chất tạo màu [tất cả là phụ gia cho 

thuốc màu, véc ni hoặc sơn]; chế phẩm sơn lót (trong sơn tự nhiên). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2020-27590 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nông sản Phương 
Linh   (VN) 
Số 777/12, tổ 3, ấp 6, xã Phú Thịnh, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-27681 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) OLIVER HEALTHCARE 

PACKAGING COMPANY  (US) 
445 Sixth Street NW, Grand Rapids, MI  
49504, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
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(511)   Nhóm 16: Vật liệu đóng gói cho thiết bị y tế, cụ thể là: giấy bao gói, giấy bao gói tổng hợp, 

nắp đậy bằng giấy và giấy tổng hợp để bịt kín đồ chứa đựng, túi, phong bì và bao nhỏ bằng 
giấy và giấy tổng hợp để bao gói, bao nhỏ và túi bằng chất dẻo để bao gói, màng mỏng 
bằng chất dẻo dùng để bao gói. 

 
Nhóm 17: Vật liệu đóng gói cho thiết bị y tế, cụ thể là: tấm phủ bằng sợi nhân tạo để sử 
dụng như là nắp đậy, vật liệu tấm bằng sợi nhân tạo được phủ chất dính phù hợp để bao gói, 
chất dẻo dạng tấm để sử dụng trong sản xuất nắp đậy; thẻ gắn cố định bằng chất dẻo, cụ thể 
là tấm chất dẻo để giữ và cố định thiết bị y tế vào một vị trí cụ thể.  
 
Nhóm 20: Vật liệu đóng gói, cụ thể là, khay bằng chất dẻo cứng; thùng để đóng hàng bằng 
chất dẻo dùng cho thiết bị y tế. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất vật liệu đóng gói y tế theo đơn đặt hàng [cho người khác]. 
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(511)   Nhóm 09: Hoạt hình điện tử có thể tải xuống; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; sách 
điện tử có thể tải xuống; ứng dụng phần mềm có thể tải xuống dùng để xem hoạt hình điện 
tử được cung cấp trên internet cho điện thoại thông minh; ứng dụng phần mềm có thể tải 
xuống dùng để xem hoạt hình điện tử được cung cấp trên internet cho máy tính bảng; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống dùng để xem hoạt hình điện tử được cung cấp trên internet; 
phần mềm máy tính; video hoạt hình có thể tải về; phim hoạt hình; tập tin âm nhạc có thể 
tải về; tập tin hình ảnh có thể tải về, có chứa tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, ảnh chụp chứa 
hình ảnh hoạt hình, và hình ảnh từ truyện tranh; chương trình máy tính dùng để chế bản tài 
liệu xuất bản; phần mềm dùng để xem hoặc chỉnh sửa phim ảnh, phim, phim hoạt hình, 
truyện tranh hoạt hình, tranh ảnh và ảnh chụp; phần mềm trò chơi máy tính; trò chơi điện tử 
có thể tải xuống; phần mềm trò chơi video; chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện 
tương tác; phần mềm trò chơi máy tính sử dụng trên điện thoại di động và điện thoại cầm 
tay, máy tính bảng và các thiết bị di động điện tử khác; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về; chương trình trò chơi máy tính; chương trình trò chơi và phần mềm sử dụng cho 
các loại trò chơi điện tử;phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được thông qua mạng 
máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; chương trình trò chơi máy tính có thể tải 
xuống được thông qua mạng internet (phần mềm); chương trình trò chơi điện tử có thể tải 
xuống; phần mềm ứng dụng có tính năng trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi sử dụng 
cùng với màn ảnh hiển thị bên ngoài hoặc màn hình; phần mềm máy tính có thể tải về cho 
phép tải lên, tải về, tạo, gửi, chỉnh sửa, hiển thị, trình bày, viết trang cá nhân, chia sẻ, xem 
trực tuyến và truyền đi, lưu trữ, phân phối, truyền thông các phương tiện điện tử, video, tin 
tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin qua internet; ứng dụng phần mềm có 
thể tải về cho phép tải lên, tải về, tạo, gửi, chỉnh sửa, hiển thị, trình bày, viết trang cá nhân, 
chia sẻ, xem trực tuyến và truyền đi, lưu trữ, phân phối, truyền thông các phương tiện điện 
tử, video, tin tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin qua internet; video có 
thể tải xuống được; nội dung đa phương tiện có thể tải xuống được; phần mềm chỉnh sửa 
video (video enhancers); thiết bị để ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 

 
Nhóm 28: Trò chơi điện tử cầm tay; nhân vật hành động [đồ chơi hoặc vật chơi]; bộ đồ chơi 
hoạt động [đồ chơi hoặc vật chơi]; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; bàn cờ trò 
chơi; đồ chơi bóng nảy; gạch xây dựng [đồ chơi]; đồ chơi xây dựng; bàn cờ; bộ cờ dame 
[trò chơi]; trò chơi cờ; bàn cờ vua; đồ chơi bộ máy đồng hồ [bằng nhựa]; đồ chơi bộ máy 
đồng hồ [bằng kim loại]; quần áo cho nhân vật đồ chơi; nhân vật đồ chơi sưu tập; đồ chơi 
công trường xây dựng; thẻ tiền hình tròn dẹt dùng cho trò chơi; búp bê; giường cho búp bê; 
quần áo cho búp bê; bình bú sữa cho búp bê; nhà của búp bê; phòng ở của búp bê; cờ 
đôminô; trò chơi vẽ tranh; đồ chơi giáo dục; đồ chơi nhân vật giả tưởng; đĩa bay [đồ chơi]; 
đồ chơi cho trẻ sơ sinh; trò chơi ghép hình; bài mạt chượt; hòn bi cho trò chơi; trò chơi câu 
đố ghép hình; mô hình xe hơi thu nhỏ [đồ chơi hoặc vật chơi]; xe cộ thu nhỏ là đồ chơi; 
máy bay mô hình [đồ chơi hoặc vật chơi]; động vật mô hình [đồ chơi hoặc vật chơi]; xe hơi 
mô hình [đồ chơi hoặc vật chơi]; nhân vật mô hình [đồ chơi hoặc vật chơi]; đồ chơi mô 
hình; mô hình được bán theo bộ [đồ chơi]; đồ chơi bằng nhung có động cơ điều khiển; đồ 
chơi âm nhạc; đồ chơi khác thường dùng cho buổi tiệc; đồ chơi khác thường dùng để chơi 
trò đánh lừa; mô hình bằng giấy [đồ chơi]; đồ chơi bằng giấy; đồ chơi cho thú cưng; đồ chơi 
bằng nhựa; mô hình nhựa là đồ chơi; mô hình thu nhỏ bằng nhựa [đồ chơi hoặc vật chơi] 
được bán theo bộ; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi có thể bật lên; trò chơi cầm tay tích hợp các 
chức năng viễn thông; đồ chơi có dây kéo xe; đồ chơi để tập đánh; trò chơi ghép ô chữ; xe 
cộ đồ chơi điều khiển từ xa; cái lúc lắc [đồ chơi]; đồ chơi bập bênh; đồ chơi bằng cao su; đồ 
chơi với cát; công trình xây dựng mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; bộ 
mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; đồ chơi mềm; đồ chơi điêu khắc 
mềm; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; đồ chơi con quay; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi 
giáo dục kích thích xúc giác [vật chơi]; trò chơi giáo dục kích thích xúc giác [vật chơi]; đồ 
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chơi biết nói; gấu bông; trò chơi thẻ bài đồ chơi; máy tính đồ chơi; pháo bông đồ chơi; mặt 
nạ đồ chơi; súng ngắn đồ chơi; xe cộ đồ chơi bằng kim loại; đồ chơi với nước; đồ chơi thổi 
còi; đồ chơi lên dây cót; đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi rô-bốt; tượng đồ chơi. 

 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm hoạt hình điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
cung cấp xuất bản phẩm hoạt hình điện tử thông qua internet, không tải xuống được; cung 
cấp xuất bản phẩm hoạt hình điện tử trực tuyến, có thể dùng trên điện thoại di động, không 
tải xuống được; cung cấp xuất bản phẩm hoạt hình điện tử có thể dùng trên máy tính bảng, 
không tải xuống được; xuất bản sách điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cho thuê 
xuất bản phẩm hoạt hình điện tử thông qua internet, không tải xuống được; cung cấp thông 
tin về xuất bản phẩm hoạt hình điện tử thông qua internet; sản xuất phim hoạt hình; phát 
hành phim hoạt hình; xuất bản báo trong lĩnh vực hoạt hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung 
cấp thông tin và tin tức thông qua một trang web trong lĩnh vực truyện tranh, truyện tranh 
ngắn, sách truyện tranh, sách, phim hoạt hình, truyện tranh hoạt hình và hoạt hình; dịch vụ 
giải trí, cụ thể là cung cấp dịch vụ phát trực tiếp các chương trình âm thanh và nghe nhìn có 
nội dung giải trí và nội dung tin tức thực tế trên internet; dịch vụ giải trí có bản chất chia sẻ 
các bản ghi âm thanh, hình ảnh và video trên internet; dịch vụ giải trí qua mạng máy tính; 
tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; cung cấp video 
[không thể tải xuống] thông qua internet; cung cấp video trực tuyến; cung cấp dịch vụ trò 
chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp các trò chơi trên internet, không thể tải xuống; 
dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử dùng trong điện thoại di động, máy tính bảng và thiết bị di 
động điện tử khác; cung cấp trò chơi điện tử để tải về trên điện thoại di động, máy tính bảng 
và thiết bị di động điện tử khác; cung cấp các trò chơi máy tính nhiều người chơi tương tác 
qua internet và các mạng truyền thông điện tử; cung cấp các trò chơi thực tế ảo có thể truy 
cập trên internet; tổ chức các cuộc thi trò chơi điện tử; dịch vụ giải trí video; dịch vụ giải trí 
cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến và nâng cấp trong các trò chơi máy tính trực 
tuyến; dịch vụ giải trí tương tác; cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến mang tính chất các giải 
đấu trò chơi; cung cấp thông tin, bao gồm trực tuyến, về giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao 
và các hoạt động văn hóa; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến trò chơi máy tính và 
cải tiến máy tính dùng cho các trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 
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(511)   Nhóm 09: Hoạt hình điện tử có thể tải xuống; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; sách 

điện tử có thể tải xuống; ứng dụng phần mềm có thể tải xuống dùng để xem hoạt hình điện 
tử được cung cấp trên internet cho điện thoại thông minh; ứng dụng phần mềm có thể tải 
xuống dùng để xem hoạt hình điện tử được cung cấp trên internet cho máy tính bảng; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống dùng để xem hoạt hình điện tử được cung cấp trên internet; 
phần mềm máy tính; video hoạt hình có thể tải về; phim hoạt hình; tập tin âm nhạc có thể 
tải về; tập tin hình ảnh có thể tải về, có chứa tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, ảnh chụp chứa 
hình ảnh hoạt hình, và hình ảnh từ truyện tranh; chương trình máy tính dùng để chế bản tài 
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liệu xuất bản; phần mềm dùng để xem hoặc chỉnh sửa phim ảnh, phim, phim hoạt hình, 
truyện tranh hoạt hình, tranh ảnh và ảnh chụp; phần mềm trò chơi máy tính; trò chơi điện tử 
có thể tải xuống; phần mềm trò chơi video; chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện 
tương tác; phần mềm trò chơi máy tính sử dụng trên điện thoại di động và điện thoại cầm 
tay, máy tính bảng và các thiết bị di động điện tử khác; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về; chương trình trò chơi máy tính; chương trình trò chơi và phần mềm sử dụng cho 
các loại trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được thông qua 
mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; chương trình trò chơi máy tính có thể tải 
xuống được thông qua mạng internet (phần mềm); chương trình trò chơi điện tử có thể tải 
xuống; phần mềm ứng dụng có tính năng trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi sử dụng 
cùng với màn ảnh hiển thị bên ngoài hoặc màn hình; phần mềm máy tính có thể tải về cho 
phép tải lên, tải về, tạo, gửi, chỉnh sửa, hiển thị, trình bày, viết trang cá nhân, chia sẻ, xem 
trực tuyến và truyền đi, lưu trữ, phân phối, truyền thông các phương tiện điện tử, video, tin 
tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin qua internet; ứng dụng phần mềm có 
thể tải về cho phép tải lên, tải về, tạo, gửi, chỉnh sửa, hiển thị, trình bày, viết trang cá nhân, 
chia sẻ, xem trực tuyến và truyền đi, lưu trữ, phân phối, truyền thông các phương tiện điện 
tử, video, tin tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin qua internet; video có 
thể tải xuống được; nội dung đa phương tiện có thể tải xuống được; phần mềm chỉnh sửa 
video (video enhancers); thiết bị để ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 

 
Nhóm 28: Trò chơi điện tử cầm tay; nhân vật hành động [đồ chơi hoặc vật chơi]; bộ đồ chơi 
hoạt động [đồ chơi hoặc vật chơi]; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; bàn cờ trò 
chơi; đồ chơi bóng nảy; gạch xây dựng [đồ chơi]; đồ chơi xây dựng; bàn cờ; bộ cờ dame 
[trò chơi]; trò chơi cờ; bàn cờ vua; đồ chơi bộ máy đồng hồ [bằng nhựa]; đồ chơi bộ máy 
đồng hồ [bằng kim loại]; quần áo cho nhân vật đồ chơi; nhân vật đồ chơi sưu tập; đồ chơi 
công trường xây dựng; thẻ tiền hình tròn dẹt dùng cho trò chơi; búp bê; giường cho búp bê; 
quần áo cho búp bê; bình bú sữa cho búp bê; nhà của búp bê; phòng ở của búp bê; cờ 
đôminô; trò chơi vẽ tranh; đồ chơi giáo dục; đồ chơi nhân vật giả tưởng; đĩa bay [đồ chơi]; 
đồ chơi cho trẻ sơ sinh; trò chơi ghép hình; bài mạt chượt; hòn bi cho trò chơi; trò chơi câu 
đố ghép hình; mô hình xe hơi thu nhỏ [đồ chơi hoặc vật chơi]; xe cộ thu nhỏ là đồ chơi; 
máy bay mô hình [đồ chơi hoặc vật chơi]; động vật mô hình [đồ chơi hoặc vật chơi]; xe hơi 
mô hình [đồ chơi hoặc vật chơi]; nhân vật mô hình [đồ chơi hoặc vật chơi]; đồ chơi mô 
hình; mô hình được bán theo bộ [đồ chơi]; đồ chơi bằng nhung có động cơ điều khiển; đồ 
chơi âm nhạc; đồ chơi khác thường dùng cho buổi tiệc; đồ chơi khác thường dùng để chơi 
trò đánh lừa; mô hình bằng giấy [đồ chơi]; đồ chơi bằng giấy; đồ chơi cho thú cưng; đồ chơi 
bằng nhựa; mô hình nhựa là đồ chơi; mô hình thu nhỏ bằng nhựa [đồ chơi hoặc vật chơi] 
được bán theo bộ; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi có thể bật lên; trò chơi cầm tay tích hợp các 
chức năng viễn thông; đồ chơi có dây kéo xe; đồ chơi để tập đánh; trò chơi ghép ô chữ; xe 
cộ đồ chơi điều khiển từ xa; cái lúc lắc [đồ chơi]; đồ chơi bập bênh; đồ chơi bằng cao su; đồ 
chơi với cát; công trình xây dựng mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; bộ 
mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; đồ chơi mềm; đồ chơi điêu khắc 
mềm; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; đồ chơi con quay; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi 
giáo dục kích thích xúc giác [vật chơi]; trò chơi giáo dục kích thích xúc giác [vật chơi]; đồ 
chơi biết nói; gấu bông; trò chơi thẻ bài đồ chơi; máy tính đồ chơi; pháo bông đồ chơi; mặt 
nạ đồ chơi; súng ngắn đồ chơi; xe cộ đồ chơi bằng kim loại; đồ chơi với nước; đồ chơi thổi 
còi; đồ chơi lên dây cót; đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi rô-bốt; tượng đồ chơi. 

 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm hoạt hình điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
cung cấp xuất bản phẩm hoạt hình điện tử thông qua internet, không tải xuống được; cung 
cấp xuất bản phẩm hoạt hình điện tử trực tuyến, có thể dùng trên điện thoại di động, không 
tải xuống được; cung cấp xuất bản phẩm hoạt hình điện tử có thể dùng trên máy tính bảng, 
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không tải xuống được; xuất bản sách điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cho thuê 
xuất bản phẩm hoạt hình điện tử thông qua internet, không tải xuống được; cung cấp thông 
tin về xuất bản phẩm hoạt hình điện tử thông qua internet; sản xuất phim hoạt hình; phát 
hành phim hoạt hình; xuất bản báo trong lĩnh vực hoạt hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung 
cấp thông tin và tin tức thông qua một trang web trong lĩnh vực truyện tranh, truyện tranh 
ngắn, sách truyện tranh, sách, phim hoạt hình, truyện tranh hoạt hình và hoạt hình; dịch vụ 
giải trí, cụ thể là cung cấp dịch vụ phát trực tiếp các chương trình âm thanh và nghe nhìn có 
nội dung giải trí và nội dung tin tức thực tế trên internet; dịch vụ giải trí có bản chất chia sẻ 
các bản ghi âm thanh, hình ảnh và video trên internet; dịch vụ giải trí qua mạng máy tính; 
tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; cung cấp video 
[không thể tải xuống] thông qua internet; cung cấp video trực tuyến; cung cấp dịch vụ trò 
chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp các trò chơi trên internet, không thể tải xuống; 
dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử dùng trong điện thoại di động, máy tính bảng và thiết bị di 
động điện tử khác; cung cấp trò chơi điện tử để tải về trên điện thoại di động, máy tính bảng 
và thiết bị di động điện tử khác; cung cấp các trò chơi máy tính nhiều người chơi tương tác 
qua internet và các mạng truyền thông điện tử; cung cấp các trò chơi thực tế ảo có thể truy 
cập trên internet; tổ chức các cuộc thi trò chơi điện tử; dịch vụ giải trí video; dịch vụ giải trí 
cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến và nâng cấp trong các trò chơi máy tính trực 
tuyến; dịch vụ giải trí tương tác; cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến mang tính chất các giải 
đấu trò chơi; cung cấp thông tin, bao gồm trực tuyến, về giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao 
và các hoạt động văn hóa; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến trò chơi máy tính và 
cải tiến máy tính dùng cho các trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 

 

(210) 4-2020-27786 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 15.7.1; 25.1.6; A1.1.3; 

A1.1.10 
(591) Vàng, xanh lá, xám, trắng. 
(731) Võ Anh Tài   (VN) 

72 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các sản phẩm: chả ram tôm đất, thực phẩm đã qua chế biến, 

chả giò, giò lụa, nem chua, rau củ quả sạch, thủy hải sản đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2020-27794 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 26.1.4; 4.5.3 
(731) RADIANCE GROUP INE.   (US) 

21015 Pathfinder Rd. Suite 140, 
Diamond Bar, CA 91765, United States 
of Ameriea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế hoặc mục đích thú y; thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng 
để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất khử trùng (dùng cho mục đích y tế); 
thuốc diệt côn trùng; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2020-27795 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 3.11.7; A3.11.24 
(591) Xanh ngọc đậm, xanh ngọc nhạt, trắng. 
(731) RADIANCE GROUP INE.     (US) 

21015 Pathfinder Rd. Suite 140, 
Diamond Bar, CA 91765, United States 
of Ameriea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 

đích y tế; thực phẩm và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế hoặc mục đích thú y; thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng 
để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất khử trùng (dùng cho mục đích y tế); 
thuốc diệt côn trùng; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2020-27824 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 34 
FUN GROUP  (VN) 
Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô.  
 

Nhóm 37: Chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô. 

 
 

(210) 4-2020-27828 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.3.3; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Long Thành 
Mekong  (VN) 
A18, khu biệt thự Hoàn Mỹ, KV3 Sông 
Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh kẹo; mì sợi; bột nguyên liệu làm bánh; đồ gia vị. 
 

 
(210) 4-2020-27849 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.7.5; 26.1.2; 26.7.25
(591) Vàng, lục lam sáng, trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước giải 
khát Chương Dương  (VN) 
606 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ngọt; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không ga; nước ép hoa 

quả; nước trái cây lên men (không có cồn).  
 

 
(210) 4-2020-27855 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm thơm và nước hoa; chế phẩm làm 

sạch; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc miệng và răng; kem đánh răng; nước xúc miệng không 
chứa thuốc; khăn mỹ phẩm được làm ẩm trước; chất dính để cố định lông mi giả; chất dính 
dùng cho móng nhân tạo; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; chế 
phẩm làm sạch và đánh bóng; mỹ phẩm cho động vật; dầu gội đầu không chứa thuốc dùng 
cho vật nuôi; nước hoa và nước có hương thơm (dùng sau khi tắm); mỹ phẩm; nước sơn 
móng; mặt nạ mỹ phẩm dùng cho mặt; chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm để 
giặt; tinh dầu; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm trang điểm, vệ sinh thân thể; chất để tẩy rửa, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn [trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho 
mục đích y tế]; chất dính dùng để gắn tóc giả; khăn dùng làm sạch được tẩm ướt trước. 

 
 

(210) 4-2020-27856 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng dùng cho điện thoại thông minh; phần mềm; chương trình 
trò chơi máy tính trực tuyến có thể tải xuống được; máy quay đĩa; tệp tin âm nhạc có thể tải 
xuống được; đĩa dvd chứa âm nhạc và buổi biểu diễn âm nhạc; pin; bộ sạc không dây; tai 
nghe không dây dùng cho điện thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện 
thoại thông minh; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; bao đựng điện thoại thông minh; 
dây treo trang trí điện thoại di động; thiết bị đầu cuối dùng cho điện thoại vô tuyến; bộ loa 
phóng thanh; thiết bị và dụng cụ điện tử dùng để ghi và/hoặc tái tạo âm nhạc; máy quay 
phim; kính áp tròng; kính bảo hộ cho thể thao; kính râm; kính đeo mắt; thiết bị và dụng cụ 
cứu hộ; thiết bị dùng để phát sóng, ghi âm, truyền tải hoặc tái tạo âm thanh, dữ liệu hoặc 
hình ảnh; đĩa cd; đĩa dvd; tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống được; thiết bị lắp cho máy 
ảnh và màn hình; giày bảo hộ; mặt nạ dùng khi bơi; thiết bị và dụng cụ đo điện; cáp điện; 
tai nghe; tai nghe choàng đầu; phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; băng và 
hộp đựng băng trò chơi video; mũ bảo hiểm; bộ quần áo bảo hộ [chống tai nạn hoặc bị 
thương]; thiết bị ghi hình ảnh kỹ thuật số có thể tải xuống được; phiếu mua điện thoại có 
thể tải xuống được; phim hoạt hình; ấn phẩm điện tử, có thể tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2020-27857 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm ấm tay được vận hành bằng usb; thiết bị làm ấm bỏ túi; bộ khử trùng 

không khí; bộ khử trùng có thể mang đi được dùng cho bàn chải đánh răng; thiết bị dùng để 
khử trùng dùng cho điện thoại tế bào; máy lọc không khí dùng trong gia đình; đệm điện cho 
mục đích gia đình; quạt điện có thể mang đi được; thiết bị lọc nước dùng cho mục đích gia 
đình; thiết bị làm nóng dùng điện có thể mang đi được; chậu vệ sinh dùng cho phụ nữ; thiết 
bị điều hòa không khí; đèn pin đội đầu; đèn led; đèn tiêu chuẩn; vòi hoa sen; máy sấy tóc; 
túi đặc biệt đựng bếp ga có thể mang đi được và đầu đốt ga có thể mang đi được; thiết bị lọc 
không khí có thể mang đi được; thiết bị lọc nước có thể mang đi được; thiết bị và dụng cụ 
nấu [dùng điện]; thiết bị làm ấm chân, dùng điện hoặc không dùng điện; thiết bị làm 
nóng/thông gió và điều hòa không khí; thiết bị giúp da rám nắng [giường tắm nắng]; thiết bị 
và dụng cụ chiếu sáng không dùng điện; thiết bị sấy khô chất thải thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-27859 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; nhãn mác bằng giấy hoặc bìa 
cứng; cờ và cờ hiệu bằng giấy; miếng lót dùng một lần bằng giấy hoặc cellulose dùng để 
huấn luyện vật nuôi đi vệ sinh đúng chỗ quy định; cái bọc nắp vệ sinh bằng giấy; giấy thủ 
công [nghệ thuật và thủ công]; mẫu bằng giấy; giấy dùng để bao gói và đóng gói; vật liệu 
đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc các tông; giấy vệ sinh; văn phòng phẩm; nhãn dính có 
hình; tập anbom nhãn dính có hình; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; máy chữ và 
đồ dùng văn phòng [trừ đồ đạc]; vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói; bìa bọc hộ chiếu; 
hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; túi giấy; vòng hoa trang trí bằng giấy dùng cho các bữa tiệc; 
bản in đồ hoạ; áp phích quảng cáo; ấn phẩm; bản in đồ họa và và biểu diễn đồ thị; ảnh chụp 
[được in]; tạp chí xuất bản định kỳ trong lĩnh vực âm nhạc; sách. 

 

 
(210) 4-2020-27863 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng đựng tiền [quần áo]; giày dép và đồ đi chân; quần áo thể thao; quần áo 

leo núi; quần áo chơi gôn; quần áo dùng để câu cá; quần áo; quần da; áo khoác ngoài; mũ 
lưỡi trai chơi gôn; quần nỉ; quần ngắn; quần; bộ quần áo liền; quần dài; áo choàng (trừ quần 
áo mặc trong thể thao và trang phục truyền thống của hàn quốc); quần bó ống (quần áo); bộ 
quần áo của phụ nữ; bộ quần áo của đàn ông; quần áo trẻ em; quần gin màu xanh (quần 
bò); hanbok [trang phục truyền thống của hàn quốc]; áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo 
lót; áo sơ mi; áo len dài tay; tất dài; áo choàng; găng tay [quần áo]; bít tất ngắn cổ; khăn 
quàng cổ; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mặt nạ dùng trong mùa đông (quần áo); thắt lưng 
(quần áo); quần áo mưa. 

 

 
(210) 4-2020-27864 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Lô uốn tóc không dùng điện; vật dụng uốn tóc, dùng điện và không dùng điện, 

trừ loại là dụng cụ cầm tay; tóc giả; phụ kiện nghề may [vật dụng của thợ may], trừ chỉ; dây 
buộc giầy; kim; lô uốn tóc dùng điện; chi tiết trang trí cho điện thoại di động; ghim/kẹp/cặp 
trang trí mới lạ trừ loại làm đồ trang sức; ren, đăng ten và đồ để thêu trang trí; băng buộc 
tóc; vật dụng trang trí cho tóc; vật trang trí dùng cho quần áo; huy hiệu để đeo không bằng 
kim loại quý; cúc; hoa giả. 
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(210) 4-2020-27865 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 

Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi; đồ trang trí cho cây noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; 

gậy phát sáng bằng đèn led dùng làm đồ chơi; máy bay không người lái [đồ chơi]; đồ chơi 

điện tử; đồ chơi; búp bê; đồ chơi của trẻ con; nhân vật đồ chơi; trò chơi và đồ chơi; gậy cho 

người hâm mộ và gậy dùng để giải trí là vật khác thường; khối cầu bằng nhựa hoặc giấy có 

tay cầm dùng để cổ vũ cho những hoạt động thể thao; quả bóng bay để chơi; trò chơi; bảng 

điều khiển trò chơi video; thiết bị tập luyện thân thể  không dùng cho  mục đích y tế; dụng 

cụ tập thể dục và thể thao; gậy đánh gôn; bóng ten-nít; thiết bị leo núi; vỏ gậy đánh gôn; 

dụng cụ câu cá; que gỗ chuyền tay dùng trong môn chạy tiếp sức; lều để chơi trò chơi. 
 

 
(210) 4-2020-27866 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 

Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin về kinh doanh và marketing; quản lý kinh doanh 

của các nghệ sĩ biểu diễn; dịch vụ giới thiệu nhân tài [quản lý kinh doanh của các nghệ sĩ 

biểu diễn]; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực trái cây và salát rau; bán lẻ bánh 

mứt kẹo; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực nước khoáng và nước uống có ga; 

bán lẻ cà phê đã chế biến; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực thịt; dịch vụ trung 

gian thương mại trong lĩnh vực thực phẩm được làm từ cá và loại động vật có vỏ; bán lẻ mỹ 

phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đồ dùng cho trường học [văn phòng 

phẩm]; bán lẻ văn phòng phẩm; bản lẻ nhãn dính có hình; bán lẻ túi xách; bán lẻ đệm; bán 

lẻ giày dép và đồ đi chân; bán lẻ ô; bán lẻ vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ 

trang trí hoặc đồ trang sức]; bán lẻ kính đeo mắt; bán lẻ đồng hồ; bán lẻ tai nghe; bán lẻ 

chương trình máy tính cho các trò chơi đã được ghi sẵn; dịch vụ trung gian thương mại 

trong lĩnh vực đĩa cd; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực gậy cho người hâm mộ 

và gậy dùng để giải trí là vật khác thường; bán lẻ đồ chơi; dịch vụ trung gian thương mại 

trong lĩnh vực vật trang trí dùng cho quần áo; bán lẻ áo khoác ngoài; bán lẻ khăn quàng cổ; 

bán lẻ áo sơ mi; bán lẻ bít tất; bán lẻ mũ làm đồ đội đầu; bán lẻ phương tiện điện tử âm 

nhạc đã được ghi trước; bán lẻ áp phích quảng cáo; bán lẻ sách; quảng cáo các sản phẩm và 

dịch vụ bằng cách điều hành trung tâm mua sắm trực tuyến. 
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(210) 4-2020-27867 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp tiện nghi cho phim điện ảnh, các buổi biểu diễn, các vở kịch, âm nhạc 

hoặc giáo dục đào tạo; ghi âm các sản phẩm âm thanh; dịch vụ hoạt náo viên; sắp xếp, điều 
hành và tổ chức buổi hòa nhạc; buổi biểu diễn hòa nhạc; dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ 
liên quan tới hoạt náo viên; dịch vụ giải trí đươc thực hiện bởi các ca sĩ; sắp xếp và điều 
hành các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ đặt vé và đặt chỗ vé cho sự kiện giải trí, 
thể thao và sự kiện văn hóa; dịch vụ giải trí; cung cấp phòng thu âm và hình ảnh; thuê bản 
ghi âm trực tuyến qua internet; dịch vụ đào tạo và dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến trong lĩnh vực âm nhạc, không thể tải xuống được; xuất 
bản sách, ấn phẩm định kỳ, tạp chí, báo và bản tin; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến 
(không thể tải xuống được) qua thiết bị di động; cung cấp truyện tranh và tiểu thuyết hình 
ảnh trực tuyến không thể tải xuống được; câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; giáo dục và đào tạo 
nghệ sĩ; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến công nghiệp âm nhạc và giải trí; trường 
dạy nhảy múa; dịch vụ trò chơi trực tuyến được cung cấp qua ứng dụng di động; dịch vụ trò 
chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính; trò chơi trên internet không thể tải xuống 
được; dịch vụ chơi trò chơi; nhiếp ảnh; sắp xếp các vật trưng bày cho mục đích giải trí. 

 

 
(210) 4-2020-27871 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.1; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển chữ ký số VIN  (VN) 
33 Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 

dịch vụ nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ phân tích công nghiệp và dịch vụ thiết kế công 
nghiệp; dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-27872 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.1; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển chữ ký số VIN  (VN) 
33 Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
dịch vụ nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ phân tích công nghiệp và dịch vụ thiết kế công 
nghiệp; dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-27885 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần JVTECH Thủ 

Đô   (VN) 
Số 45, ngõ 233, tổ 19, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 
NGOC LAW COMPANY LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại cụ thể là vách che trang trí khung viền bằng 

nhôm, khung cánh cửa bằng nhôm, vách ngăn phòng bằng khung viền nhôm.  
 

Nhóm 19: Các sản phẩm làm bằng kính gồm: vách che trang trí bằng kính, tấm ngăn phòng 
bằng kính.  

 
Nhóm 20: Cánh tủ bếp mặt bằng kính; cánh tủ áo mặt bằng kính; mặt bàn bằng kính; tủ nội 
thất bằng kính; mặt tủ nội thất bằng kính; thùng tủ bằng kính; cánh tủ bếp khung viền bằng 
nhôm; cánh tủ áo khung viền bằng nhôm; tấm ngăn tủ bằng kính.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm hoàn thiện nội thất có bề mặt bằng kính và các 
sản phẩm hoàn thiện nội thất có khung viền bằng nhôm như cánh tủ bếp khung viền bằng 
nhôm, cánh tủ áo khung viền bằng nhôm, vách che trang trí khung viền bằng nhôm, ngăn 
phòng khung viền bằng nhôm, khung cánh cửa bằng nhôm, vách ngăn phòng bằng khung 
viền nhôm, vách che trang trí bằng kính, tấm ngăn phòng bằng kính, tấm ngăn tủ bằng kính, 
cánh tủ bếp mặt bằng kính, cánh tủ áo mặt bằng kính, mặt bàn bằng kính, tủ nội thất bằng 
kính, mặt tủ nội thất bằng kính, thùng tủ bằng kính.  

 

 
(210) 4-2020-27978 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
BELLRINGS  (VN) 
Nhà số 20, lô 2, khu đô thị Nam La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán; vật liệu dùng 
để băng bó; vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-27980 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Ghi. 
(731) PARK, NAM HEE   (KR) 

239, Sindong-gil, Namil-myeon, 
Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
Repulic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột đậu; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm; trà 

(chè); bột cụ thể là bột mì; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng 
cho mục đích y tế; bột quả hạch; keo ong; sữa ong chúa; bột đậu tương; đậu tương lên men 
dạng sệt [gia vị]; đậu tương lên men nguyên hạt [gia vị]; muối tre dùng cho thực phẩm; thực 
phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở đậu tương lên men dạng sệt [không dùng cho 
mục đích y tế] [gia vị]; thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở muối tre dùng cho 
thực phẩm [không dùng cho mục đích y tế] [gia vị].  

 

 
(210) 4-2020-27986 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7; 

24.15.1 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) BJC BRAND LIMITED  (CN) 

31/F., Tower Two, Times Square, 1 
Matheson-Street, Causeway Bay, Hong 
Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 
 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp 
chí (định kỳ); bản tin, tập san; tờ rơi; tờ giấy in rời; sách hướng dẫn (dạng in sẵn); vật liệu 
để bao gói bằng giấy và bìa cứng; túi [phong bì, túi nhỏ] bằng chất dẻo, dùng để bao gói; 
vật liệu quảng cáo bằng giấy và bìa cứng; áp phích quảng cáo; văn phòng phẩm; sách 
mỏng; phong bì [văn phòng phẩm]; giấy tiêu đề thư; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn 
phòng]; lịch; phiếu (làm bằng giấy hoặc bìa cứng); nhãn mác, không bằng vải; thẻ bằng 
giấy hoặc bìa cứng; giấy dính [văn phòng phẩm]; vật liệu đóng gói bằng giấy và bìa cứng; 
vật liệu dùng để viết; cuốn sách nhỏ; catalô. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ hoặc bán buôn theo yêu cầu đặt 
hàng thông qua bưu điện hoặc internet, kinh doanh bán lẻ hoặc bán buôn hàng hóa, bao 
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gồm: các sản phẩm từ sữa và sản phẩm được làm từ sữa, bơ, phô mai, kem, rau củ quả tươi, 
rau củ quả sấy khô, các loại hạt giống, hoa tươi, hoa khô, ruy băng, giỏ trang trí, cây hoa, 
cây cảnh, thực phẩm tươi và đông lạnh, thực phẩm đã qua chế biến hoặc sơ chế (thịt, thịt gia 
cầm, hải sản, trứng), thực phẩm đóng hộp, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm khô, bánh kẹo, mứt các loại, dầu ăn các loại, ngũ cốc, bột và các sản phẩm từ 
ngũ cốc, gia vị, mỳ ăn liền, nước giải khát có cồn và không có cồn, thức ăn cho thú cưng, 
khăn giấy ướt, tã cho em bé, các sản phẩm tẩy rửa, các sản phẩm làm sạch và chăm sóc cơ 
thể, mỹ phẩm, giấy vệ sinh các loại, dụng cụ cho trẻ sơ sinh (núm vú giả, ti giả, bình nước, 
bình sữa), các dụng cụ dùng để chứa đựng cho mục đích gia dụng, giỏ quà, giấy phim để 
gói thực phẩm, các loại túi dùng cho mục đích gia dụng, văn phòng phẩm, máy tính, máy 
đếm tiền, máy đóng gói, máy bấm giờ, máy ép nhựa, bàn cắt giấy, màng ép, máy làm tem 
mã vạch, thẻ tham dự, đầu đọc mã vạch, cân điện tử tại siêu thị, máy ép giá tiền, tủ an toàn 
chứa đồ, máy in và phụ kiện máy in, máy vi tính và phụ kiện máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy vi tính, máy scan và phụ kiện máy scan, máy photo và phụ kiện máy photo, mực cho 
máy in, mực cho máy photo, máy fax và phụ kiện máy fax, mực cho máy fax, giấy cho máy 
fax, máy chiếu và phụ kiện máy chiếu, thiết bị phát wifi, bộ định tuyến, công tắc, hộp đựng 
máy tính, điện thoại, điện thoại di động, điện thoại không dây, sạc điện thoại và phụ kiện 
điện thoại, thẻ cào điện thoại, máy tính bảng và phụ kiện máy tính bảng, thẻ nhớ, máy ảnh, 
tivi, đầu dvd, bộ karaoke, hệ thống âm thanh, loa các loại, micro, tai nghe các loại, máy ghi 
âm, tivi và phụ kiện tivi, pin các loại, đèn pin, đèn sạc, robot đồ chơi, bếp điện các loại, nồi 
áp suất các loại, lò vi sóng, lò nướng, bếp điện và vỉ nướng các loại, bếp ga, tủ lạnh, tủ 
đông, máy làm mát, tủ ướp lạnh rượu, bình nước nóng lạnh, máy nước uống nóng lạnh, máy 
ép, máy xắt và máy xay các loại, máy nước nóng chạy bằng điện các loại, máy giữ nhiệt 
dùng cho mục đích gia dụng, máy pha cà phê, bàn để ủi, máy giặt, máy sấy quần áo, máy 
hút bụi, máy rửa kính, máy làm sạch các loại, máy sấy tóc, máy massage các loại, quạt điện 
các loại, máy điều hòa không khí, máy làm mát, dụng cụ và hộp đựng gia dụng cho nhà bếp 
(bát, đĩa, ấm, ly, tách, hộp, tách uống trà, khay), bình hoa, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ nấu ăn 
(nồi, chảo), đồ thờ cúng nhang, nến, máy khoan dùng trong gia đình và các phụ kiện, móc 
treo các loại, thước cuộn các loại, găng tay bảo hộ các loại, kính bảo hộ các loại, mặt nạ các 
loại, khẩu trang, mũ bảo hộ các loại, giày bảo hộ các loại, đèn tín hiệu và đèn các loại, dụng 
cụ và dụng cụ cầm tay cho mục đích gia dụng và sử dụng thủ công, máy công cụ, tủ khóa 
các loại, máy bơm, máy xịt rửa, máy phát điện, đồ đạc (bàn, ghế, tủ chứa), phụ kiện thiết bị 
điện, thiết bị vệ sinh (bộ vòi nước, bộ vòi hoa sen) và phụ kiện phòng tắm, bộ lọc nước gia 
dụng và các phụ kiện kèm theo, xe đẩy, thang nhôm, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, 
phụ kiện của ô tô, xe máy, dầu nhớt xe máy, thiết bị và dụng cụ chống côn trùng, chăn, ga, 
gối, đệm, mùng, chiếu, thảm, khăn các loại, phao bơi, đồ chơi dùng trong bể bơi, võng, xe 
đẩy trẻ em, xe tập đi, đồ chơi trẻ em, đồ chơi, đồ đi chân, đồ đội đầu, kính thời trang và 
kính mắt, quần áo, phụ kiện trang phục, thiết bị tập thể dục, máy tập thể dục, đồ trang trí 
cây thông noel, đồ trang trí nhà, đồ chơi, hoa nhân tạo và cây cảnh, trang sức, phụ kiện 
trang sức kim loại thông dụng (vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai), phụ kiện 
trang sức bằng da (vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, hoa tai), phụ kiện tóc (dây buộc tóc, 
kẹp tóc, băng đeo, lô cuốn tóc, lược), dụng cụ làm móng (kềm, sơn, giũa, cắt móng tay), 
vali, túi xách, ba lô, thắt lưng, ví, cặp các loại; quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; phân phát mẫu 
và trưng bày hàng hóa; xuất bản các ấn phẩm quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 
nghiên cứu kinh doanh; thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thương mại và 
kinh doanh chuyên nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, xúc tiến tiếp thị bán 
hàng; nghiên cứu tiếp thị và phân tích tiếp thị; dự báo kinh tế; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ 
tái lập cửa hàng; dịch vụ tái lập địa điểm kinh doanh; giới thiệu hàng hóa và dịch vụ tại đại 
siêu thị, nhà bán lẻ thực phẩm và cửa hàng bách hóa; hoạt động của chợ bán buôn, siêu thị, 
nhà bán lẻ thực phẩm và cửa hàng bách hóa, cụ thể là đàm phán và ký kết hợp đồng liên 
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quan đến mua bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ; quản lý quá trình đặt hàng; phân tích giá 
cả; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ so sánh giá cả; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đăng ký quà tặng; dịch vụ marketing; tư vấn quản lý 
marketing; thăm dò dư luận; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa & dịch vụ 
cho người khác]; sản xuất phim để quảng cáo; sản xuất chương trình mua sắm trực tuyến; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ 
khuyến mãi cho người khác; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ thẻ tích điểm cho thành 
viên, cụ thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phát hành thẻ phần 
thưởng cho khách hàng thân thiết; phát hành và xử lý điểm khách hàng thân thiết; phát 
hành, xử lý và quản lý thẻ thành viên; dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là hỗ trợ khách 
hàng qua internet, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua internet, quảng cáo qua phương 
tiện truyền thông và internet; cung cấp sự hỗ trợ kinh doanh trong hoạt động nhượng quyền 
thương mại; cho thuê kệ (giá). 

 
Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến. 

 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; vận chuyển 
hàng hoá; cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; gói quà; kho hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ; xếp 
hàng vào kho. 

 
Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; tổ chức các hoạt động và sự kiện văn 
hóa, giải trí; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; xuất bản các ấn phẩm định kỳ (ngoại trừ các ấn phẩm quảng 
cáo). 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 
 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp 
chí (định kỳ); bản tin, tập san; tờ rơi; tờ giấy in rời; sách hướng dẫn (dạng in sẵn); vật liệu 
để bao gói bằng giấy và bìa cứng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng chất dẻo, dùng để bao gói; 
vật liệu quảng cáo bằng giấy và bìa cứng; áp phích quảng cáo; văn phòng phẩm; sách 
mỏng; phong bì [văn phòng phẩm]; giấy tiêu đề thư; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn 
phòng]; lịch; phiếu (làm bằng giấy hoặc bìa cứng); nhãn mác, không bằng vải; thẻ bằng 
giấy hoặc bìa cứng; giấy dính [văn phòng phẩm]; vật liệu đóng gói bằng giấy và bìa cứng; 
vật liệu dùng để viết; cuốn sách nhỏ; catalô. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ hoặc bán buôn theo yêu cầu đặt 
hàng thông qua bưu điện hoặc internet, kinh doanh bán lẻ hoặc bán buôn hàng hóa, bao 
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gồm: các sản phẩm từ sữa và sản phẩm được làm từ sữa, bơ, phô mai, kem, rau củ quả tươi, 
rau củ quả sấy khô, các loại hạt giống, hoa tươi, hoa khô, ruy băng, giỏ trang trí, cây hoa, 
cây cảnh, thực phẩm tươi và đông lạnh, thực phẩm đã qua chế biến hoặc sơ chế (thịt, thịt gia 
cầm, hải sản, trứng), thực phẩm đóng hộp, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm khô, bánh kẹo, mứt các loại, dầu ăn các loại, ngũ cốc, bột và các sản phẩm từ 
ngũ cốc, gia vị, mỳ ăn liền, nước giải khát có cồn và không có cồn, thức ăn cho thú cưng, 
khăn giấy ướt, tã cho em bé, các sản phẩm tẩy rửa, các sản phẩm làm sạch và chăm sóc cơ 
thể, mỹ phẩm, giấy vệ sinh các loại, dụng cụ cho trẻ sơ sinh (núm vú giả, ti giả, bình nước, 
bình sữa), các dụng cụ dùng để chứa đựng cho mục đích gia dụng, giỏ quà, giấy phim để 
gói thực phẩm, các loại túi dùng cho mục đích gia dụng, văn phòng phẩm, máy tính, máy 
đếm tiền, máy đóng gói, máy bấm giờ, máy ép nhựa, bàn cắt giấy, màng ép, máy làm tem 
mã vạch, thẻ tham dự, đầu đọc mã vạch, cân điện tử tại siêu thị, máy ép giá tiền, tủ an toàn 
chứa đồ, máy in và phụ kiện máy in, máy vi tính và phụ kiện máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy vi tính, máy scan và phụ kiện máy scan, máy photo và phụ kiện máy photo, mực cho 
máy in, mực cho máy photo, máy fax và phụ kiện máy fax, mực cho máy fax, giấy cho máy 
fax, máy chiếu và phụ kiện máy chiếu, thiết bị phát wifi, bộ định tuyến, công tắc, hộp đựng 
máy tính, điện thoại, điện thoại di động, điện thoại không dây, sạc điện thoại và phụ kiện 
điện thoại, thẻ cào điện thoại, máy tính bảng và phụ kiện máy tính bảng, thẻ nhớ, máy ảnh, 
tivi, đầu dvd, bộ karaoke, hệ thống âm thanh, loa các loại, micro, tai nghe các loại, máy ghi 
âm, tivi và phụ kiện tivi, pin các loại, đèn pin, đèn sạc, robot đồ chơi, bếp điện các loại, nồi 
áp suất các loại, lò vi sóng, lò nướng, bếp điện và vỉ nướng các loại, bếp ga, tủ lạnh, tủ 
đông, máy làm mát, tủ ướp lạnh rượu, bình nước nóng lạnh, máy nước uống nóng lạnh, máy 
ép, máy xắt và máy xay các loại, máy nước nóng chạy bằng điện các loại, máy giữ nhiệt 
dùng cho mục đích gia dụng, máy pha cà phê, bàn để ủi, máy giặt, máy sấy quần áo, máy 
hút bụi, máy rửa kính, máy làm sạch các loại, máy sấy tóc, máy massage các loại, quạt điện 
các loại, máy điều hòa không khí, máy làm mát, dụng cụ và hộp đựng gia dụng cho nhà bếp 
(bát, đĩa, ấm, ly, tách, hộp, tách uống trà, khay), bình hoa, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ nấu ăn 
(nồi, chảo), đồ thờ cúng nhang, nến, máy khoan dùng trong gia đình và các phụ kiện, móc 
treo các loại, thước cuộn các loại, găng tay bảo hộ các loại, kính bảo hộ các loại, mặt nạ các 
loại, khẩu trang, mũ bảo hộ các loại, giày bảo hộ các loại, đèn tín hiệu và đèn các loại, dụng 
cụ và dụng cụ cầm tay cho mục đích gia dụng và sử dụng thủ công, máy công cụ, tủ khóa 
các loại, máy bơm, máy xịt rửa, máy phát điện, đồ đạc (bàn, ghế, tủ chứa), phụ kiện thiết bị 
điện, thiết bị vệ sinh (bộ vòi nước, bộ vòi hoa sen) và phụ kiện phòng tắm, bộ lọc nước gia 
dụng và các phụ kiện kèm theo, xe đẩy, thang nhôm, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, 
phụ kiện của ô tô, xe máy, dầu nhớt xe máy, thiết bị và dụng cụ chống côn trùng, chăn, ga, 
gối, đệm, mùng, chiếu, thảm, khăn các loại, phao bơi, đồ chơi dùng trong bể bơi, võng, xe 
đẩy trẻ em, xe tập đi, đồ chơi trẻ em, đồ chơi, đồ đi chân, đồ đội đầu, kính thời trang và 
kính mắt, quần áo, phụ kiện trang phục, thiết bị tập thể dục, máy tập thể dục, đồ trang trí 
cây thông noel, đồ trang trí nhà, đồ chơi, hoa nhân tạo và cây cảnh, trang sức, phụ kiện 
trang sức kim loại thông dụng (vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai), phụ kiện 
trang sức bằng da (vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, hoa tai), phụ kiện tóc (dây buộc tóc, 
kẹp tóc, băng đeo, lô cuốn tóc, lược), dụng cụ làm móng (kềm, sơn, giũa, cắt móng tay), 
vali, túi xách, ba lô, thắt lưng, ví, cặp các loại; quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; phân phát mẫu 
và trưng bày hàng hóa; xuất bản các ấn phẩm quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 
nghiên cứu kinh doanh; thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thương mại và 
kinh doanh chuyên nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, xúc tiến tiếp thị bán 
hàng; nghiên cứu tiếp thị và phân tích tiếp thị; dự báo kinh tế; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ 
tái lập cửa hàng; dịch vụ tái lập địa điểm kinh doanh; giới thiệu hàng hóa và dịch vụ tại đại 
siêu thị, nhà bán lẻ thực phẩm và cửa hàng bách hóa; hoạt động của chợ bán buôn, siêu thị, 
nhà bán lẻ thực phẩm và cửa hàng bách hóa, cụ thể là đàm phán và ký kết hợp đồng liên 
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quan đến mua bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ; quản lý quá trình đặt hàng; phân tích giá 
cả; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ so sánh giá cả; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đăng ký quà tặng; dịch vụ marketing; tư vấn quản lý 
marketing; thăm dò dư luận; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa & dịch vụ 
cho người khác]; sản xuất phim để quảng cáo; sản xuất chương trình mua sắm trực tuyến; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ 
khuyến mãi cho người khác; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ thẻ tích điểm cho thành 
viên, cụ thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phát hành thẻ phần 
thưởng cho khách hàng thân thiết; phát hành và xử lý điểm khách hàng thân thiết; phát 
hành, xử lý và quản lý thẻ thành viên; dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là hỗ trợ khách 
hàng qua internet, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua internet, quảng cáo qua phương 
tiện truyền thông và internet; cung cấp hỗ trợ kinh doanh trong hoạt động nhượng quyền 
thương mại; cho thuê kệ (giá). 

 

Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến. 

 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; vận chuyển 
hàng hoá; cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; gói quà; kho hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ; xếp 
hàng vào kho. 

 

Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; tổ chức các hoạt động và sự kiện văn 
hóa, giải trí; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; xuất bản các ấn phẩm định kỳ (ngoại trừ các ấn phẩm quảng 
cáo). 

 

 
(210) 4-2020-28017 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 3.7.16; 3.7.1; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh tím, vàng, xám.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Ngày & Đêm  (VN) 
600 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
 

 
(210) 4-2020-28018 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 3.7.16; 3.7.1; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh tím, vàng, xám.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Ngày & Đêm   (VN) 
600 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
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(210) 4-2020-28019 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 3.7.16; 3.7.1; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh tím, vàng, xám.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Ngày & Đêm   (VN) 
600 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
 

 
(210) 4-2020-28031 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.1.11; 24.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn  (VN) 
19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín 
dụng, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ bảo lãnh tài chính; uỷ 
thác quản lý tài chính; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; cho vay [tài chính]; đầu tư quỹ; 
thuê mua tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; đầu tư vốn; dịch 
vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ ngoại hối; đấu thầu tín phiếu kho bạc; mua bán công 
cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nước và 
các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; dịch vụ môi giới tiền tệ; hoạt động mua nợ ủy 
thác tài sản [tài chính]; tư vấn tài chính; dịch vụ môi giới tài chính, chứng khoán, bất động 
sản; dịch vụ bảo hiểm; đại lý bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2020-28038 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7; A26.11.8 
(731) Trần Dương Duy Hải  (VN) 

Thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, 
tỉnh Đắk Nông 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; phở; cà phê; xôi; mật ong; cơm ăn liền. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát; nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống làm 
từ nước ép trái cây (không có cồn); đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, thương mại điện tử: bánh mì, phở, cà phê, xôi, mật ong, cơm 
ăn liền, nước giải khát, nước ép trái cây, nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống], đồ uống làm từ 
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nước ép trái cây (không có cồn), đồ uống không cồn, chả lụa, giò thủ, pa-tê, lạp xưởng, trái 
cây sấy dẻo, trái cây đóng hộp, mứt ướt, măng khô (đã qua chế biến), gà nướng; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ việc điều hành kinh 
doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh (quán ăn, quán cà phê). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ 
quán ăn. 

 

 
(210) 4-2020-28056 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.5.1; 2.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
NINH TITO  (VN) 
Số 36, ngách 443/116, đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ hãng quảng cáo, quảng cáo qua thư đặt hàng, cho thuê không 

gian quảng cáo, dịch vụ nhắc nhở buổi hẹn [chức năng văn phòng], phổ biến các thông báo 
quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-28061 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 305322474 03.07.2020 HK 

  
(731) YANGTZE MEMORY 

TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-
tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; thiết bị bán dẫn 

(chất bán dẫn); chíp điện tử (mạch tích hợp); thẻ vi mạch; thẻ nhớ; bộ nhớ điện tử; bộ nhớ 
bán dẫn; bộ vi xử lý; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thiết 
bị bán dẫn điện tử; chíp máy vi tính; tranzito điện tử (linh kiện bán dẫn điện tử); mạch tích 
hợp điện tử; chip đa xử lý; vi mạch điện tử (phần cứng máy vi tính); chíp đồ họa tích hợp có 
độ nét cao; chíp điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; chíp (mạch tích hợp); miếng bán 
dẫn dùng cho mạch tích hợp; ổ cứng điện tử (ssd). 
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(210) 4-2020-28062 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) YANGTZE MEMORY 

TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-
tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; thiết bị bán dẫn 
(chất bán dẫn); chíp điện tử (mạch tích hợp); thẻ vi mạch; thẻ nhớ; bộ nhớ điện tử; bộ nhớ 
bán dẫn; bộ vi xử lý; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thiết 
bị bán dẫn điện tử; chíp máy vi tính; tranzito điện tử (linh kiện bán dẫn điện tử); mạch tích 
hợp điện tử; chip đa xử lý; vi mạch điện tử (phần cứng máy vi tính); chíp đồ họa tích hợp có 
độ nét cao; chíp điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; chíp (mạch tích hợp); miếng bán 
dẫn dùng cho mạch tích hợp; ổ cứng điện tử (ssd). 

 

 
(210) 4-2020-28063 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) YANGTZE MEMORY 

TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-
tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 
China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; thiết bị bán dẫn 

(chất bán dẫn); chíp điện tử (mạch tích hợp); thẻ vi mạch; thẻ nhớ; bộ nhớ điện tử; bộ nhớ 
bán dẫn; bộ vi xử lý; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thiết 
bị bán dẫn điện tử; chíp máy vi tính; tranzito điện tử (linh kiện bán dẫn điện tử); mạch tích 
hợp điện tử; chip đa xử lý; vi mạch điện tử (phần cứng máy vi tính); chíp đồ họa tích hợp có 
độ nét cao; chíp điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; chíp (mạch tích hợp); miếng bán 
dẫn dùng cho mạch tích hợp; ổ cứng điện tử (ssd). 

 

 
(210) 4-2020-28064 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7 
(731) YANGTZE MEMORY 

TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-
tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; thiết bị bán dẫn 
(chất bán dẫn); chíp điện tử (mạch tích hợp); thẻ vi mạch; thẻ nhớ; bộ nhớ điện tử; bộ nhớ 
bán dẫn; bộ vi xử lý; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thiết 
bị bán dẫn điện tử; chíp máy vi tính; tranzito điện tử (linh kiện bán dẫn điện tử); mạch tích 
hợp điện tử; chip đa xử lý; vi mạch điện tử (phần cứng máy vi tính); chíp đồ họa tích hợp có 
độ nét cao; chíp điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; chíp (mạch tích hợp); miếng bán 
dẫn dùng cho mạch tích hợp; ổ cứng điện tử (ssd). 

 

 
(210) 4-2020-28065 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) YANGTZE MEMORY 

TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-
tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; thiết bị bán dẫn 

(chất bán dẫn); chíp điện tử (mạch tích hợp); thẻ vi mạch; thẻ nhớ; bộ nhớ điện tử; bộ nhớ 
bán dẫn; bộ vi xử lý; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thiết 
bị bán dẫn điện tử; chíp máy vi tính; tranzito điện tử (linh kiện bán dẫn điện tử); mạch tích 
hợp điện tử; chip đa xử lý; vi mạch điện tử (phần cứng máy vi tính); chíp đồ họa tích hợp có 
độ nét cao; chíp điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; chíp (mạch tích hợp); miếng bán 
dẫn dùng cho mạch tích hợp; ổ cứng điện tử (ssd).  

 

 
(210) 4-2020-28066 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) YANGTZE MEMORY 

TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-
tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; thiết bị bán dẫn 

(chất bán dẫn); chíp điện tử (mạch tích hợp); thẻ vi mạch; thẻ nhớ; bộ nhớ điện tử; bộ nhớ 
bán dẫn; bộ vi xử lý; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thiết 
bị bán dẫn điện tử; chíp máy vi tính; tranzito điện tử (linh kiện bán dẫn điện tử); mạch tích 
hợp điện tử; chip đa xử lý; vi mạch điện tử (phần cứng máy vi tính); chíp đồ họa tích hợp có 
độ nét cao; chíp điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; chíp (mạch tích hợp); miếng bán 
dẫn dùng cho mạch tích hợp; ổ cứng điện tử (ssd). 
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(210) 4-2020-28067 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; 26.3.23; A26.11.9; 26.3.1 
(731) YANGTZE MEMORY 

TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-
tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; thiết bị bán dẫn 
(chất bán dẫn); chíp điện tử (mạch tích hợp); thẻ vi mạch; thẻ nhớ; bộ nhớ điện tử; bộ nhớ 
bán dẫn; bộ vi xử lý; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thiết 
bị bán dẫn điện tử; chíp máy vi tính; tranzito điện tử (linh kiện bán dẫn điện tử); mạch tích 
hợp điện tử; chip đa xử lý; vi mạch điện tử (phần cứng máy vi tính); chíp đồ họa tích hợp có 
độ nét cao; chíp điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; chíp (mạch tích hợp); miếng bán 
dẫn dùng cho mạch tích hợp; ổ cứng điện tử (ssd). 

 

 
(210) 4-2020-28068 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) YANGTZE MEMORY 

TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-
tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 
China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; thiết bị bán dẫn 
(chất bán dẫn); chíp điện tử (mạch tích hợp); thẻ vi mạch; thẻ nhớ; bộ nhớ điện tử; bộ nhớ 
bán dẫn; bộ vi xử lý; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thiết 
bị bán dẫn điện tử; chíp máy vi tính; tranzito điện tử (linh kiện bán dẫn điện tử); mạch tích 
hợp điện tử; chip đa xử lý; vi mạch điện tử (phần cứng máy vi tính); chíp đồ họa tích hợp có 
độ nét cao; chíp điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; chíp (mạch tích hợp); miếng bán 
dẫn dùng cho mạch tích hợp; ổ cứng điện tử (ssd). 

 

 
(210) 4-2020-28069 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.11.8; A26.4.18; 24.15.21 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) YANGTZE MEMORY 

TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-
tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; thiết bị bán dẫn 
(chất bán dẫn); chíp điện tử (mạch tích hợp); thẻ vi mạch; thẻ nhớ; bộ nhớ điện tử; bộ nhớ 
bán dẫn; bộ vi xử lý; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thiết 
bị bán dẫn điện tử; chíp máy vi tính; tranzito điện tử (linh kiện bán dẫn điện tử); mạch tích 
hợp điện tử; chip đa xử lý; vi mạch điện tử (phần cứng máy vi tính); chíp đồ họa tích hợp có 
độ nét cao; chíp điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; chíp (mạch tích hợp); miếng bán 
dẫn dùng cho mạch tích hợp; ổ cứng điện tử (ssd). 

 

 
(210) 4-2020-28071 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại Vương Hưng Thịnh  
(VN) 
32 Kim Đồng, thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; dầu xả; dầu gội; keo xịt tóc; tinh dầu bóng tóc; kem 

ủ tóc; thuốc uốn tóc; kem trợ nhuộm.  
 

 
(210) 4-2020-28082 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; A26.11.12; A25.3.3; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao Phúc 
Thành   (VN) 
72/36/14 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Tạ thể thao, dụng cụ thể thao, thiết bị thể thao. 

 

 
(210) 4-2020-28092 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 5.3.20; A26.11.9 
(591) Vàng, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vượng Tài Việt 
Nam   (VN) 
Số 32, ngõ 27 Võng Thị, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội           

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
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Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa nhà cửa dân dụng; lắp đặt nhà hệ khung và cấu kiện sản xuất 

sẵn.  
 

 
(210) 4-2020-28146 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 6.1.2; 26.15.15; 

26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
GREEN Việt Nam TECHNOLOGIES  
(VN) 
06 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; vaccine huyết thanh và các chế phẩm sinh học dùng cho 

mục đích y tế hoặc thú y. 

 

Nhóm 07: Máy phát điện; máy sản xuất điện năng; máy phát điện xoay chiều; máy đập 

chạy điện.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị xử lý rác thải; xây lắp lưới điện.  

 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu: xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải.   

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu; khảo sát và thiết bị lưới điện.  
 

(210) 4-2020-28169 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH Hovu  (VN) 
Tầng 4, số 129 An Trạch, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho ngực; mỹ phẩm dùng cho nhũ hoa. 
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(210) 4-2020-28172 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.5.2; 1.15.15; 1.7.6; A26.11.12; 

A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Trắng, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D&H RETEK USA  
(VN) 
160/11F ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Nước lau sàn; nước thơm xịt phòng; tinh dầu xông phòng; gel rửa tay. 
 

 
(210) 4-2020-28173 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.3.1; A26.11.12 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D&H RETEK USA  
(VN) 
160/11F ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là kem chống nắng. 
 

 
(210) 4-2020-28174 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.5.2; 1.15.15; 1.7.6; A26.11.12; 

A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Trắng, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D&H RETEK USA  
(VN) 
160/11F ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là dầu gội; sữa tắm. 
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(210) 4-2020-28175 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.3.1 

(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D&H RETEK USA  
(VN) 
160/11F ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là kem chống nắng. 
 

 
(210) 4-2020-28176 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.5.2; 1.15.15; 1.7.6; A26.11.12; 

A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Trắng, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D&H RETEK USA  
(VN) 
160/11F ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược ngâm chân. 
 

 
(210) 4-2020-28177 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.3.1; A26.11.12 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D&H RETEK USA  
(VN) 
160/11F ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu thiên nhiên như: tinh dầu chanh, tinh dầu tràm, tinh dầu xả, tinh dầu 

hồi, tinh dầu quế, tinh dầu bạc hà. 
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(210) 4-2020-28178 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; A26.11.12 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D&H RETEK USA  
(VN) 
160/11F ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là kem chống nắng. 

 

 
(210) 4-2020-28179 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D&H RETEK USA  
(VN) 
160/11F ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; nước thơm xịt phòng; tinh dầu xông phòng. 

 

 
(210) 4-2020-28191 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) AMICO CO., LTD   (JP) 

5-15-13 Higashiju-jo Kita-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy ướt; giấy; giấy lau để làm sạch; giấy thơm. 

 

 
(210) 4-2020-28192 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) AMICO CO., LTD   (JP) 

5 - 15 - 13 Higashiju-jo Kita-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc da dùng cho trẻ em; sữa tắm; dầu gội; kem dưỡng da; bánh 

xà phòng; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-28225 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
công nghệ MYGROUP  (VN) 
Số 4 ngách 23 ngõ 82 Chùa Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; giày thể thao; dép; mũ. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, phụ kiện giày, mũ nón, túi xách, phụ kiện thể thao. 
 

 
(210) 4-2020-28227 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần An Nguyên 
CORPORATION  (VN) 
Phòng 1601, tòa nhà Daeha Business 

Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp suất ăn cho hành khách trong lĩnh vực hàng 

không (không do nhà hàng thực hiện); dịch vụ mua bán máy bay, linh phụ kiện thay thế của 

máy bay; dịch vụ cung cấp nhân sự cho ngành hành không; dịch vụ truyền thông doanh 

nghiệp; dịch vụ nghiên cứu và phát triển thị trường liên quan đến lĩnh vực hàng không. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng không; cho thuê máy bay và thiết bị phục vụ bay khác; dịch 

vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; dịch vụ đặt chỗ, đặt vé cho các chuyến đi; dịch vụ 

vận tải xăng máy bay; dịch vụ hàng không, cụ thể là cung cấp thông tin chuyến bay, lịch 

bay. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật hàng không; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng không; dịch vụ 

kỹ thuật máy tính phục vụ hàng không; dịch vụ nghiên cứu khoa học nhằm mục đích phát 

triển dịch vụ bay, kỹ thuật bay; dịch vụ thiết kế cơ sở hạ tầng bay, cụ thể là sân bay, trung 

tâm điều hành bay. 
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(210) 4-2020-28275 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 5.5.16 

(591) Trắng, hồng, đỏ đô. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NISSUI LOTUS 
Việt Nam  (VN) 
9-9A Nơ Trang Long, phường 7, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; cá đã qua chế biến; thịt gia cầm đã qua chế biến; thực phẩm 

đóng gói và chế biến sẵn như: xúc xích, cá viên chiên, cá chiên với sốt Tartar, xúp ăn liền; 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hải sản; nước lẩu đóng 

gói. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm đã qua chế biến: cháo ăn liền; sản phẩm tẩm bột chiên xù kiểu Nhật: 

bánh nhân tôm, bánh nhân thịt gà, bánh nhân cá; thực phẩm đông lạnh như: nui sốt tôm, nui 

sốt phô mai, nui sốt trứng cá mochi phô mai, cơm thịt bò, cơm tôm, cơm cua, bánh chiên 

kem cua, bánh chiên kem ngô. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thịt đã qua chế biến, cá 

đã qua chế biến, thịt gia cầm đã qua chế biến, thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn như: xúc 

xích, cá viên chiên, cá chiên với sốt tartar, xúp ăn liền, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hải sản, nước lẩu đóng gói, thực phẩm đã qua chế biến: cháo 

ăn liền, sản phẩm tẩm bột chiên xù kiểu Nhật: bánh nhân tôm, bánh nhân thịt gà, bánh nhân 

cá, thực phẩm đông lạnh như: nui sốt tôm, nui sốt phô mai, nui sốt trứng cá mochi phô mai, 

cơm thịt bò, cơm tôm, cơm cua, bánh chiên kem cua, bánh chiên kem ngô. 
 

 
(210) 4-2020-28329 (220) 20.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A22.3.7; 25.1.6; A2.3.24; 2.3.4 

(591) Đỏ, hồng, tím, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng kim, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
110/68 Bà Hom, phường 13, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 
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(210) 4-2020-28407 (220) 20.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A24.15.11; 24.15.3; 24.17.3; A5.5.20 

(591) Đen, xám, trắng. 

(731) YIMIDIDA SUPPLY CHAIN GROUP 

CO., LTD   (CN) 

Room 256, Area A, 2/F, Building 1, No. 

688 Huaxu Road, Xujing Town, Qingpu 

District, Shanghai, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; thuê tàu chở hàng; đóng gói hàng hóa; bao gói hàng 

hóa; cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá 

trị; dịch vụ lái xe; cho thuê xe; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ kho chứa; lưu trữ ở 

dạng vật lý các dữ liệu và tài liệu dạng điện tử; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ 

chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; dịch vụ vận tải [thư 

tín hoặc hàng hóa].  
 

 
(210) 4-2020-28429 (220) 20.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nghề MINH NGUYÊN  
(VN) 
17 đường 2C nối dài, KDC Nam Hùng 

Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; kem hấp dầu tóc (mỹ phẩm); chế phẩm phục hồi 

tóc; thuốc duỗi tóc; thuốc uốn tóc; xịt dưỡng tóc; dầu dưỡng tóc; bột tẩy tóc; oxy dưỡng tóc; 

gel sơn móng; nước sơn móng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; 

dụng cụ giũa móng, dùng điện; máy uốn tóc. 

 

Nhóm 10: Máy chăm sóc da; máy mát xa mặt. 

 

Nhóm 11: Máy kích nhiệt cho tóc; máy hấp dầu cho tóc; máy duỗi tóc; máy sấy tóc; máy 

xông hơi (không dùng cho mục đích y tế); máy sấy khô móng (tay, chân) dùng cho thẩm 

mỹ viện. 
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(210) 4-2020-28430 (220) 20.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 2.3.1; A2.3.23; A2.3.16 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nghề MINH NGUYÊN  
(VN) 
17 đường 2C nối dài, KDC Nam Hùng 

Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; kem hấp dầu tóc (mỹ phẩm); chế phẩm phục hồi 

tóc; thuốc duỗi tóc; thuốc uốn tóc; xịt dưỡng tóc; dầu dưỡng tóc; bột tẩy tóc; oxy dưỡng tóc; 

gel sơn móng; nước sơn móng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; 

dụng cụ giũa móng, dùng điện; máy uốn tóc. 

 

Nhóm 10: Máy chăm sóc da; máy mát xa mặt. 

 

Nhóm 11: Máy kích nhiệt cho tóc; máy hấp dầu cho tóc; máy duỗi tóc; máy sấy tóc; máy 

xông hơi (không dùng cho mục đích y tế); máy sấy khô móng (tay, chân) dùng cho thẩm 

mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2020-28510 (220) 20.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.15.15; A26.11.9; A26.11.12; 26.13.25

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần MILLI  (VN) 
38/12 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách 

sạn. 
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(210) 4-2020-28596 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15 
(591) Trắng, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Minh Sơn  (VN) 
Số 356 đường Hồ Tùng Mậu, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  

 

 
(210) 4-2020-28612 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ RUI 
FENG  (VN) 
Số nhà 16 đường Tôn Thất Tùng, phường 
Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Miếng dán kính cường lực dùng cho điện thoại; cáp điện; màng mỏng bảo vệ 

chuyên dùng cho điện thoại thông minh; màn hình; bộ lưu trữ điện; bộ cấp nguồn; tai nghe; 
thiết bị sạc pin điện; loa; máy nghe nhạc cầm tay; usb; thiết bị điện báo; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu; máy đọc đĩa dvd; đầu đĩa dvd; pin điện; máy trợ thính; thiết bị nghe nhạc cầm tay; 
máy nghe nhạc âm thanh nối dùng cho cá nhân; dây cáp truyền dữ liệu.  

 
Nhóm 10: Nút bịt lỗ tai (dụng cụ bảo vệ tai). 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các loại: miếng dán kính cường lực dùng cho điện 
thoại, cáp điện, màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh, màn hình, bộ 
lưu trữ điện, bộ cấp nguồn, tai nghe, nút bịt lỗ tai (dụng cụ bảo vệ tai), thiết bị sạc pin điện, 
loa, máy nghe nhạc cầm tay, usb, thiết bị điện báo, thiết bị lưu trữ dữ liệu, máy đọc đĩa dvd, 
đầu đĩa dvd, pin điện, máy trợ thính, thiết bị nghe nhạc cầm tay, máy nghe nhạc âm thanh 
nối dùng cho cá nhân, dây cáp truyền dữ liệu.  

 

 
(210) 4-2020-28613 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 5.7.21; 5.9.24; 5.3.20 
(591) Trắng, đỏ, vàng cam; đỏ, xanh lá cây, 

xanh ửng vàng, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Mạnh 
Linh  (VN) 
ấp Trường An, xã Thanh Bình, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 30: Hạt hồ tiêu. 
 

 
(210) 4-2020-28627 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88780865 31.01.2020 US 

  

(731) STRIPE, INC.  (US) 

510 Townsend Street, San Francisco, 

California 94103, United States 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ phát triển phần mềm tải xuống được (sdk); phần mềm máy tính tải xuống 

được để chấp nhận, quản lý và chi trả vốn qua mạng máy tính; phần mềm cập nhật phần 

mềm điện tử, cụ thể là phần mềm máy tính tải xuống được và các tệp dữ liệu liên kết tải 

xuống được để cập nhật phần mềm máy tính để chấp nhận, quản lý và chi trả vốn qua mạng 

máy tính; phần mềm máy tính tải xuống được để sử dụng làm giao diện lập trình ứng dụng 

(api) để chấp nhận, quản lý và chi trả vốn qua mạng máy tính. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là, cung cấp việc chấp nhận, quản lý và chi trả vốn 

thông qua mạng máy tính; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp giao dịch tiền tệ thông qua 

mạng máy tính; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp chuyển vốn bằng điện tử thông qua 

mạng máy tính. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính 

không thể tải xuống để chấp nhận, quản lý và chi trả vốn qua mạng máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-28631 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.3.1; A11.3.4 

(591) Nâu, nâu nhạt, nâu đậm, vàng. 

(731) Hộ kinh doanh quán cà phê 
BÀ XÃ 1985  (VN) 
Số 503, đường quốc lộ 1, khóm 4, 

phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn uống. 
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(210) 4-2020-28638 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.11; 26.4.7; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ cam. 
(731) Công ty TNHH thiết bị và phụ 

tùng Nagoya  (VN) 
Số 5, tổ 5, ngõ Hàm Rồng, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe trộn bê tông; xe nâng hàng. 

 

 
(210) 4-2020-28705 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 7.3.1 
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
2F, 13-20, Dosan-Daero 16-Gil, 
Gangnam-Gu, Seoul, Republic of Korea 
(06040) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc răng miệng, không 

chứa dược chất; khăn giấy đã tẩm sẵn chế phẩm mỹ phẩm; xà bông làm đẹp, không chứa 
dược chất; chế phẩm súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc thân 
thể không chứa dược chất; chế phẩm tắm gội cho thú nuôi không chứa dược chất; chế phẩm 
gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; mỹ phẩm 
cho động vật; tinh dầu; chất dính để gắn lông mi giả; chất dính cho móng tay, chân giả; xà 
bông dùng cho cá nhân, không chứa dược chất; chế phẩm đánh răng, không chứa dược chất; 
chất thơm; nước hoa; nước thơm; nước hoa có mùi thơm dịu nhẹ; mỹ phẩm; chế phẩm sơn 
móng tay, chân; chế phẩm làm mềm vải cho mục đích giặt; chế phẩm giặt; chế phẩm tẩy 
trắng cho mục đích giặt; chất tẩy trắng cho mục đích giặt. 

 
Nhóm 09: Đĩa cd; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; tệp tin đa phương tiện có thể tải 
xuống; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, có thể tải xuống; xuất bản phẩm 
điện tử, có thể tải xuống; bản ghi video có thể tải xuống; tệp tin nhạc có thể tải xuống; pin 
điện; bộ sạc điện không dây; kính râm; phần mềm, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống; tai nghe 
không dây cho điện thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại 
thông minh; đĩa ghi âm thanh; đĩa dvd chứa nhạc, loại ghi sẵn; tai nghe cho điện thoại di 
động; tai nghe; nhạc số có thể tải xuống từ mạng internet; gậy chuyên dùng để tự chụp ảnh 
(gậy cầm tay); chương trình máy vi tính ghi sẵn; phần mềm máy vi tính ghi sẵn; bao đựng 
điện thoại di động; bao đựng điện thoại thông minh; dây đeo chuyên dụng cho điện thoại di 
động; thiết bị loa; camera; thiết bị đầu cuối cho điện thoại vô tuyến; kính mắt; kính áp 
tròng. 
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Nhóm 14: Dây đeo chìa khóa bằng da [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang 
sức]; hoa tai; kim loại quý; vòng cổ [đồ trang sức]; đồ trang sức; hạt nhỏ/trang sức dùng cho 
dây đeo chìa khóa; đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo; khuy măng sét; dây đeo chìa khóa 
bằng nhựa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; đá quý tổng hợp. 

 
Nhóm 16: Bản in đồ họa; bản in đồ họa kèm ảnh minh họa; ảnh minh họa đồ họa; văn 
phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích văn phòng và gia dụng; áp phích; trang anbom 
ảnh; sách; giấy thủ công [nghệ thuật và thủ công]; giấy dính [văn phòng phẩm]; bìa bọc hộ 
chiếu; ấn phẩm định kỳ chuyên về âm nhạc; ấn phẩm in sẵn; ảnh chụp [in sẵn]; hộp bằng 
giấy hoặc bìa cứng; túi giấy; cờ giấy; cờ đuôi nheo bằng giấy; nhãn mác bằng giấy hoặc bìa 
cứng; cờ phướn bằng giấy; khăn giấy; vòng hoa trang trí bằng giấy cho các buổi tiệc; giấy 
họa tiết; xuất bản phẩm dạng in; máy đánh chữ; đồ dùng văn phòng, trừ đồ nội thất; nhãn 
mác bằng bìa cứng; hộp đóng gói bằng bìa cứng; vật liệu nhựa để đóng gói; giấy để bọc và 
đóng gói; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; giấy vệ sinh. 

 
Nhóm 18: Túi; da thuộc; dây đai bằng da thuộc; nhãn mác bằng da; hộp bằng da thuộc hoặc 
giả da; tấm phủ đồ đạc bằng gia thuộc; túi đựng đồ trang điểm, chìa khóa và một số vật 
dụng cá nhân khác (rỗng); dây đai giữ trẻ; ví đựng thẻ tín dụng; túi để mang thú nuôi; quần 
áo cho thú nuôi; ô/lọng che nắng; bao (ví) giữ thẻ tín dụng; dây treo nhãn mác cho hành lý, 
bằng da hoặc giả da; ô; lọng; gậy đi bộ; vật liệu giả da; ví cầm tay cho phụ nữ; gậy chống; 
hộp đựng mỹ phẩm, rỗng. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); gương soi; ghế để ngồi câu cá; đệm; nệm 
cho ghế; thùng chứa bằng nhựa; quạt dẹt cầm tay, không dùng điện; phụ kiện lắp ráp cho đồ 
đạc, không bằng kim loại; giỏ không bằng kim loại, loại cầm tay dùng mua hàng trong siêu 
thị; cũi cho vật nuôi trong nhà; khung tranh; khung treo tranh và ảnh chụp; giá để ô; đồ vật 
chuyển động [vật trang trí]; đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]; đệm cho túi ngủ; giường; đồ 
đạc dùng cho cắm trại; rương hòm bằng nhựa; thẻ khóa bằng nhựa, không mã hóa và không 
từ tính; nệm. 

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng gia dụng và nhà bếp; hộp đựng thuốc cho cá nhân (rỗng); bình 
hoa; túi đựng bữa ăn trưa (rỗng); bát đĩa bằng sành; máng uống cho động vật; bọt biển để 
tắm; chai thủy tinh để trang trí; chai đựng nước uống dùng cho thể thao; chai nhựa; chai 
làm lạnh; chai đựng nước; bình cách điện; túi giữ nhiệt; phích đựng chất lỏng; bình cà phê 
không bằng kim loại quý; dụng cụ chia xà phòng; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; tấm lót 
đĩa, không bằng giấy hoặc vải; lược; bọt biển gia dụng; dụng cụ lau bụi không dùng điện; 
bàn chải; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ bát đĩa; thùng đựng rác; vải lau làm sạch 
kính mắt; bộ dụng cụ nấu ăn cầm tay dùng ngoài trời, không dùng điện; găng tay gia dụng 
dùng cho lò nướng; vật dụng treo khăn tắm; bình cầu thuỷ tinh [đồ đựng]; hộp bằng thuỷ 
tinh; đồ trang trí bằng sứ; dụng cụ đựng tiền tiết kiệm; dụng cụ mở nút chai, dùng điện hoặc 
không dùng điện; bàn chải cho thú nuôi dùng điện; hộp chia khăn giấy; đồ chứa đựng dùng 
cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; giá đỡ nến; bàn chải đánh răng; ấm cầm tay dùng cho cắm 
trại, không dùng điện; chảo cầm tay dùng cho cắm trại, không dùng điện; dụng cụ mỹ 
phẩm; đồ dùng để tẩy trang; vật dụng giữ đồ uống, loại mang đi được. 

 
Nhóm 24: Rèm vải, loại dày; vải kiểu ruy-băng; găng tay dùng để tắm; vải không dệt; rèm 
bằng vải hoặc nhựa cho bồn tắm; khăn tắm bằng vải dệt; vải trang trí nội thất; chăn cho thú 
nuôi trong gia đình; khăn mặt bằng vải; chăn bông; vải giả da động vật; khăn bằng vải dệt 
dùng cho bếp; vải; rèm bằng sợi dệt hoặc chất dẻo; nhãn mác bằng vải; biểu ngữ bằng vải 
hoặc chất dẻo; khăn ăn bằng vải dệt; túi ngủ; bộ khăn phủ giường và trải bàn bằng vải dệt; 
khăn phủ giường bằng vải lanh; khăn trải bàn bằng vải lanh; khăn phủ giường; vải dạ/nỉ; vải 
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nguyên liệu không dệt; biểu ngữ bằng nhựa; vải flanen; tấm lót đĩa bằng vải; tấm lót cốc 
bằng vải; miếng vải để tẩy trang. 

 
Nhóm 25: Quần da; áo khoác ngoài; quần cho môn gôn; áo sơ mi cho môn gôn; mũ cho 
môn gôn; váy cho môn gôn; giày cho môn gôn; ủng dùng khi câu cá; áo khoác  dùng khi 
câu cá; quần bó; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; mũ lưỡi trai; quần soóc; quần chống thấm 
nước; quần áo chống thấm nước; áo sơ mi; quần áo lót; quần áo nữ; áo len dài tay; khăn 
quàng cổ; trang phục thể thao; quần âu; đồ đi chân; bộ com lê nam; trang phục trẻ em; tất 
ngắn cổ; tất cao cổ; áo choàng; quần áo đi mưa; quần áo; thắt lưng [trang phục]; áo choàng 
mặc sau khi tắm; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón [trang phục]; áo liền quần; quần 
bò; quần dài; quần lót; trang phục mặc dưới; trang phục truyền thống của hàn quốc. 

 
Nhóm 26: Bộ tóc giả; dây giày; khuy quần áo; móc dùng cho mÒn, chăn, thảm; đăng ten 
dùng trong may vá; đồ dùng để thêu trang trí; đồ dùng trang trí cho tóc; kim; tóc giả dùng 
để nối với tóc thật; huy hiệu cho trang phục, không bằng kim loại quý; ghim kẹp để trang 
trí, trừ loại làm đồ trang sức; dụng cụ cuốn tóc không dùng điện; đăng ten dùng cho giày; 
phụ kiện nghề may [vật dụng của thợ may], trừ chỉ may; vật trang trí cho quần áo; dụng cụ 
uốn tóc, dùng điện và không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay; dụng cụ uốn tóc dùng 
điện; hoa nhân tạo; băng đô buộc tóc; chi tiết trang trí dùng cho điện thoại di động, trừ loại 
dùng làm đồ trang sức, vòng hay dây đeo chìa khóa. 

 
Nhóm 27: Chiếu tatami; thảm dầy trải sàn; thảm để ngồi thư giãn; chiếu; giấy dán tường; 
thảm trải sàn; tấm treo tường, không bằng vải dệt; thảm cuộn treo tường, không bằng vải 
dệt; thảm tập thể thao; thảm chùi chân sau khi tắm; thảm bằng rơm, cao su và/hoặc nhựa 
vinyl; thảm cao su; thảm dùng cho ngồi chơi thư giãn và xoa bóp, không dùng điện; thảm 
để trải trên bãi biển; thảm để thức ăn cho thú nuôi; thảm dùng ngoài trời; thảm để cho trẻ 
em ngồi chơi; thảm ngồi cho cá nhân; thảm tập yoga; chiếu tập yoga; thảm bằng vải dùng 
cho bồn tắm; thảm cỏ nhân tạo; thảm dệt dùng cho ô tô; thảm trải sàn dùng cho ô tô; tấm 
nhựa phủ tường. 

 

Nhóm 28: Gậy đồ chơi có đèn led; bóng cho môn gôn; gậy đánh gôn; túi đựng vật dụng 
đánh gôn; giá đỡ bóng chơi gôn; túi đựng giá đỡ bóng chơi gôn; dụng cụ câu cá; máy bay 
không người lái [đồ chơi]; máy chơi trò chơi video; đồ chơi cho thú nuôi; trò chơi; đồ chơi; 
đồ chơi điện tử; đồ chơi âm nhạc; đồ chơi cơ khí; đồ chơi nhồi bông; máy tập luyện thể dục; 
thiết bị tập thể dục, không cho mục đích y tế; thiết bị dùng để cưỡi trong khu vui chơi [đồ 
chơi]; đồ trang trí phát nhạc cho cây noel, trừ các vật chiếu sáng và bánh kẹo; gậy dùng cho 
người hâm mộ và mục đích giải trí được sử dụng như đồ chơi; búp bê; đồ để chơi; thiết bị 
tập thể dục và thể hình; đồ trang trí cho cây noel, trừ các vật chiếu sáng và bánh kẹo; bóng 
ten-nít; nhân vật đồ chơi; bông cổ vũ cầm tay; bóng bay. 

 

Nhóm 30: Nước tương [gia vị]; ngũ cốc đã qua chế biến dùng làm thực phẩm cho người; bột 
làm từ ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kẹo cao su; bữa trưa chuẩn bị sẵn bao 
gồm thành phần chính là cơm và có thêm thịt, cá hoặc rau; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; ngũ cốc nguyên cám đã qua chế biến; bánh gạo;xốt may-on-ne 
[gia vị]; bột nở; bánh mì; cơm cuộn rong biển; bánh xăng-đuých; muối; bột mì; đường 
mantoza dùng để nấu nướng; đường gluco dùng để nấu nướng; chất thay thế đường; mầm 
lúa mì làm thức ăn cho người; muối ăn; gạo; bột hạnh nhân; chất liên kết cho kem lạnh; đá 
ăn được; kem lạnh; gia vị; trà; đồ uống trên cơ sở trà; sôcôla thành phẩm; kẹo; cà phê; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ gia vị; bánh bao. 

 
Nhóm 32: Chiết xuất trái cây cô đặc; đồ uống từ trái cây, không chứa cồn; nước ép trái cây; 
dịch cô đặc từ nước ép trái cây; xi-rô dùng pha chế đồ uống có hương trái cây; đồ uống có 
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hương trái cây không cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước khoáng có gaz; đồ uống ướp lạnh 
trên cơ sở trái cây; nước uống có gaz ướp lạnh; bia; nước sô đa có vị gừng; bia nhạt (bia 
pale ale); bia nhẹ (bia lager); bia sẫm màu (bia stout); bia đen (bia porter); chiết xuất của 
cây hoa bia để sản xuất bia; cốc-tai trên cơ sở bia; nước uống có gaz; bia không cồn; nước 
ép trái cây có gaz; đồ uống từ nước ép trái cây không cồn; đồ uống trên cơ sở cốc-tai không 
cồn; đồ uống không cồn; nước uống bổ sung vitamin [đồ uống]; nước uống; nước sô đa; 
nước [đồ uống]; nước đóng chai [đồ uống]; nước khoáng đóng chai [đồ uống]; chiết xuất 
trái cây không cồn dùng cho sản xuất đồ uống; bột tạo gaz cho đồ uống; bột dùng để làm 
nước ngọt; bột không cồn dùng sản xuất đồ uống trên cơ sở trái cây; xi rô dùng cho đồ 
uống; nước ngọt ít ca lo; chiết xuất mạch nha dùng để pha chế đồ uống; nước ép rau củ 
không cồn [đồ uống]; nước ngọt; nước uống có hương [đồ uống]. 

 
Nhóm 35: Đại lý kinh doanh đĩa cd; cửa hàng bán lẻ cà phê đã qua chế biến; cửa hàng bán 

lẻ túi; đại lý kinh doanh túi; cửa hàng bán lẻ quần áo mặc ngoài; đại lý kinh doanh bột và 

các chế phẩm từ ngũ cốc; đại lý kinh doanh salad rau quả và trái cây; cửa hàng bán lẻ bánh 

kẹo; quảng cáo; đại lý kinh doanh nước khoáng và nước uống có gaz; cửa hàng bán lẻ 

chương trình máy tính cho các trò chơi được ghi sẵn; cửa hàng bán lẻ mũ và đồ đội đầu; cửa 

hàng bán lẻ khăn choàng cổ; cửa hàng bán lẻ văn phòng phẩm; cửa hàng bách hóa chuyên 

bán lẻ liên quan đến chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc răng 

miệng, không chứa dược chất, khăn giấy đã tẩm sẵn chế phẩm mỹ phẩm, xà bông làm đẹp, 

không chứa dược chất, chế phẩm súc miệng, không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm 

chăm sóc thân thể không chứa dược chất, chế phẩm tắm gội cho thú nuôi không chứa dược 

chất, chế phẩm gội đầu, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh 

bóng, mỹ phẩm cho động vật, tinh dầu, chất dính để gắn lông mi giả, chất dính cho móng 

tay, chân giả, xà bông dùng cho cá nhân, không chứa dược chất, chế phẩm đánh răng, 

không chứa dược chất, chất thơm, nước hoa, nước hoa có mùi thơm dịu nhẹ, mỹ phẩm, chế 

phẩm sơn móng tay, chân, chế phẩm làm mềm vải cho mục đích giặt, chế phẩm giặt, chế 

phẩm tẩy trắng cho mục đích giặt, chất tẩy trắng cho mục đích giặt, đĩa cd, phần mềm trò 

chơi máy vi tính, ghi sẵn, tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống, phần mềm ứng dụng cho 

điện thoại thông minh, có thể tải xuống, xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống, bản ghi 

video có thể tải xuống, tệp tin nhạc có thể tải xuống, pin điện, bộ sạc điện không dây, kính 

râm, phần mềm, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống, tai nghe không dây cho điện thoại thông 

minh, màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh, đĩa ghi âm thanh, đĩa 

dvd chứa nhạc, loại ghi sẵn, tai nghe cho điện thoại di động, tai nghe, nhạc số có thể tải 

xuống từ mạng internet, gậy chuyên dùng để tự chụp ảnh (gậy cầm tay), chương trình máy 

vi tính ghi sẵn, phần mềm máy vi tính ghi sẵn, bao đựng điện thoại di động, bao đựng điện 

thoại thông minh, dây đeo chuyên dụng cho điện thoại di động, thiết bị loa, camera, thiết bị 

đầu cuối cho điện thoại vô tuyến, kính mắt, kính áp tròng, dây đeo chìa khóa bằng da [vòng 

móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức], hoa tai, kim loại quý, vòng cổ [đồ trang 

sức], đồ trang sức, hạt nhỏ/trang sức dùng cho dây đeo chìa khóa, đồ trang sức bằng đá quý 

nhân tạo, khuy măng sét, dây đeo chìa khóa bằng nhựa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang 

trí hoặc đồ trang sức], đá quý tổng hợp, bản in đồ họa, bản in đồ họa kèm ảnh minh họa, 

ảnh minh họa đồ họa, văn phòng phẩm, chất dính dùng cho mục đích văn phòng và gia 

dụng, áp phích, trang anbum ảnh, sách, giấy thủ công [nghệ thuật và thủ công], giấy dính 

[văn phòng phẩm], bìa bọc hộ chiếu, ấn phẩm định kỳ chuyên về âm nhạc, ấn phẩm in sẵn, 

ảnh chụp [in sẵn], hộp bằng giấy hoặc bìa cứng, túi giấy, cờ giấy, cờ đuôi nheo bằng giấy, 

nhãn mác bằng giấy hoặc bìa cứng, cờ phướn bằng giấy, khăn giấy, vòng hoa trang trí bằng 
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giấy cho các buổi tiệc, giấy họa tiết, xuất bản phẩm dạng in, máy đánh chữ, đồ dùng văn 

phòng, trừ đồ nội thất, nhãn mác bằng bìa cứng, hộp đóng gói bằng bìa cứng, vật liệu nhựa 

để đóng gói, giấy để bọc và đóng gói, đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm], giấy vệ 

sinh, Ttúi, da thuộc, dây đai bằng da thuộc, nhãn mác bằng da, hộp bằng da thuộc hoặc giả 

da, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, túi đựng đồ trang điểm, chìa khóa và một số vật dụng cá 

nhân khác (rỗng), dây đai giữ trẻ, ví đựng thẻ tín dụng, túi để mang thú nuôi, quần áo cho 

thú nuôi, ô/lọng che nắng, bao (ví) giữ thẻ tín dụng, dây treo nhãn mác cho hành lý, bằng 

da hoặc giả da, ô, lọng, gậy đi bộ, vật liệu giả da, ví cầm tay cho phụ nữ, gậy chống, hộp 

đựng mỹ phẩm, rỗng, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), gương soi, ghế để ngồi câu cá, 

đệm, nệm cho ghế, thùng chứa bằng nhựa, quạt dẹt cầm tay, không dùng điện, phụ kiện lắp 

ráp cho đồ đạc, không bằng kim loại, giỏ không bằng kim loại, loại cầm tay dùng mua hàng 

trong siêu thị, cũi cho vật nuôi trong nhà, khung tranh, khung treo tranh và ảnh chụp, giá để 

«, đồ vật chuyển động [vật trang trí], đồ dùng cho giường [trừ đồ vải], đệm cho túi ngủ, 

giường, đồ đạc dùng cho cắm trại, rương hòm bằng nhựa, thẻ khóa bằng nhựa, không mã 

hóa và không từ tính, nệm, đồ chứa đựng gia dụng và nhà bếp, hộp đựng thuốc cho cá nhân 

(rỗng), bình hoa, túi đựng bữa ăn trưa (rỗng), bát đĩa bằng sành, máng uống cho động vật, 

bọt biển để tắm, chai thủy tinh để trang trí, chai đựng nước uống dùng cho thể thao, chai 

nhựa, chai làm lạnh, chai đựng nước, bình cách điện, túi giữ nhiệt, phích đựng chất lỏng, 

bình cà phê không bằng kim loại quý, dụng cụ chia xà phòng, dụng cụ nấu ăn, không dùng 

điện, tấm lót đĩa, không bằng giấy hoặc vải, lược, bọt biển gia dụng, dụng cụ lau bụi không 

dùng điện, bàn chải, bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa, bộ bát đĩa, thùng đựng rác, vải lau 

làm sạch kính mắt, bộ dụng cụ nấu ăn cầm tay dùng ngoài trời, không dùng điện, găng tay 

gia dụng dùng cho lò nướng, vật dụng treo khăn tắm, bình cầu thuỷ tinh [đồ đựng], hộp 

bằng thủy tinh, đồ trang trí bằng sứ, dụng cụ đựng tiền tiết kiệm, dụng cụ mở nút chai, dùng 

điện hoặc không dùng điện, bàn chải cho thú nuôi dùng điện, hộp chia khăn giấy, đồ chứa 

đựng dùng cho nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, giá đỡ nến, bàn chải đánh răng, ấm cầm tay dùng 

cho cắm trại, không dùng điện, chảo cầm tay dùng cho cắm trại, không dùng điện, dụng cụ 

mỹ phẩm, đồ dùng để tẩy trang, vật dụng giữ đồ uống, loại mang đi được, rèm vải, loại dày, 

vải kiểu ruy-băng, găng tay dùng để tắm, vải không dệt, rèm bằng vải hoặc nhựa cho bồn 

tắm, khăn tắm bằng vải dệt, vải trang trí nội thất, chăn cho thú nuôi trong gia đình, khăn 

mặt bằng vải, chăn bông, vải giả da động vật, khăn bằng vải dệt dùng cho bếp, vải, rèm 

bằng sợi dệt hoặc chất dẻo, nhãn mác bằng vải, biểu ngữ bằng vải hoặc chất dẻo, khăn ăn 

bằng vải dệt, túi ngủ, bộ khăn phủ giường và trải bàn bằng vải dệt, khăn phủ giường bằng 

vải lanh, khăn trải bàn bằng vải lanh, khăn phủ giường, vải dạ/nỉ, vải nguyên liệu không dệt, 

biểu ngữ bằng nhựa, vải flanen, tấm lót đĩa bằng vải, tấm lót cốc bằng vải, miếng vải để tẩy 

trang, quần da, áo khoác ngoài, quần cho môn gôn, áo sơ mi cho môn gôn, mũ cho môn 

gôn, váy cho môn gôn, giày cho môn gôn, ủng dùng khi câu cá, áo khoác  dùng khi câu cá, 

quần bó, thắt lưng đựng tiền [trang phục], mũ lưỡi trai, quần soóc, quần chống thấm nước, 

quần áo chống thấm nước, áo sơ mi, quần áo lót, quần áo nữ, áo len dài tay, khăn quàng cổ, 

trang phục thể thao, quần âu, đồ đi chân, bộ com lê nam, trang phục trẻ em, tất ngắn cổ, tất 

cao cổ, áo choàng, quần áo đi mưa, quần áo, thắt lưng [trang phục], áo choàng mặc sau khi 

tắm, găng tay [trang phục], găng tay hở ngón [trang phục], áo liền quần, quần bò, quần dài, 

quần lót, trang phục mặc dưới, trang phục truyền thống của hàn quốc, bộ tóc giả, dây giày, 

khuy quần áo, móc dùng cho mÒn, chăn, thảm, đăng ten dùng trong may vá, đồ dùng để 

thêu trang trí, đồ dùng trang trí cho tóc,  kim, tóc giả dùng để nối với tóc thật, huy hiệu cho 
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trang phục, không bằng kim loại quý, ghim kẹp để trang trí, trừ loại làm đồ trang sức, dụng 

cụ cuốn tóc không dùng điện, đăng ten dùng cho giày, phụ kiện nghề may [vật dụng của thợ 

may], trừ chỉ may, vật trang trí cho quần áo, dụng cụ uốn tóc, dùng điện và không dùng 

điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay, dụng cụ uốn tóc dùng điện, hoa nhân tạo, băng đô buộc 

tóc, chi tiết trang trí dùng cho điện thoại di động, trừ loại dùng làm đồ trang sức, vòng hay 

dây đeo chìa khóa, chiếu Tatami, thảm dầy trải sàn, thảm để ngồi thư giãn, chiếu, giấy dán 

tường, thảm trải sàn, tấm treo tường, không bằng vải dệt, thảm cuộn treo tường, không bằng 

vải dệt, thảm tập thể thao, thảm chùi chân sau khi tắm, thảm bằng rơm, cao su và/hoặc nhựa 

vinyl, thảm cao su, thảm dùng cho ngồi chơi thư giãn và xoa bóp, không dùng điện, thảm để 

trải trên bãi biển, thảm để thức ăn cho thú nuôi, thảm dùng ngoài trời, thảm để cho trẻ em 

ngồi chơi, thảm ngồi cho cá nhân, thảm tập yoga, chiếu tập yoga, thảm bằng vải dùng cho 

bồn tắm, thảm cỏ nhân tạo, thảm dệt dùng cho ô tô, thảm trải sàn dùng cho ô tô, tấm nhựa 

phủ tường, gậy đồ chơi có đèn led, bóng cho môn gôn, gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng 

đánh gôn, giá đỡ bóng chơi gôn, túi đựng giá đỡ bóng chơi gôn, dụng cụ câu cá, máy bay 

không người lái [đồ chơi], máy chơi trò chơi video, đồ chơi cho thú nuôi, trò chơi, đồ chơi, 

đồ chơi điện tử, đồ chơi âm nhạc, đồ chơi cơ khí, đồ chơi nhồi bông, máy tập luyện thể dục, 

thiết bị tập thể dục, không cho mục đích y tế, thiết bị dùng để cưỡi trong khu vui chơi [đồ 

chơi], đồ trang trí phát nhạc cho cây Noel, trừ các vật chiếu sáng và bánh kẹo, gậy dùng cho 

người hâm mộ và mục đích giải trí được sử dụng như đồ chơi, búp bê, đồ để chơi, thiết bị 

tập thể dục và thể hình, đồ trang trí cho cây Noel, trừ các vật chiếu sáng và bánh kẹo, bóng 

ten-nít, nhân vật đồ chơi, bông cổ vũ cầm tay, bóng bay, nước tương [gia vị], ngũ cốc đã 

qua chế biến dùng làm thực phẩm cho người, bột làm từ ngũ cốc, chế phẩm làm từ ngũ cốc, 

bánh kẹo, kẹo cao su, bữa trưa chuẩn bị sẵn bao gồm thành phần chính là cơm và có thêm 

thịt, cá hoặc rau, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ cốc 

nguyên cám đã qua chế biến, bánh gạo,xốt may-on-ne [gia vị], bột nở, bánh mì, cơm cuộn 

rong biển, bánh xăng-đuých, muối, bột mì, đường mantoza dùng để nấu nướng, đường 

gluco dùng để nấu nướng, chất thay thế đường, mầm lúa mì làm thức ăn cho người, muối 

ăn, gạo, bột hạnh nhân, chất liên kết cho kem lạnh, đá ăn được, kem lạnh, gia vị, trà, đồ 

uống trên cơ sở trà, sôcôla thành phẩm, kẹo, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, đồ 

gia vị, bánh bao, chiết xuất trái cây cô đặc, đồ uống từ trái cây, không chứa cồn, nước ép 

trái cây, dịch cô đặc từ nước ép trái cây, xi-rô dùng pha chế đồ uống có hương trái cây, đồ 

uống có hương trái cây không cồn, nước khoáng [đồ uống], nước khoáng có gaz, đồ uống 

ướp lạnh trên cơ sở trái cây, nước uống có gaz ướp lạnh, bia, nước sô đa có vị gừng, bia nhạt 

(bia pale ale), bia nhẹ (bia lager), bia sẫm màu (bia stout), bia đen (bia porter), chiết xuất 

của cây hoa bia để sản xuất bia, cốc-tai trên cơ sở bia, nước uống có gaz, bia không cồn, 

nước ép trái cây có gaz, đồ uống từ nước ép trái cây không cồn, đồ uống trên cơ sở cốc-tai 

không cồn, đồ uống không cồn, nước uống bổ sung vitamin [đồ uống], nước uống, nước sô 

đa, nước [đồ uống], nước đóng chai [đồ uống], nước khoáng đóng chai [đồ uống], chiết xuất 

trái cây không cồn dùng cho sản xuất đồ uống, bột tạo gaz cho đồ uống, bột dùng để làm 

nước ngọt, bột không cồn dùng sản xuất đồ uống trên cơ sở trái cây, xi rô dùng cho đồ 

uống, nước ngọt ít ca lo, chiết xuất mạch nha dùng để pha chế đồ uống, nước ép rau củ 

không cồn [đồ uống], nước ngọt, nước uống có hương [đồ uống], đèn led, thiết bị sưởi ấm 

tay chạy điện sử dụng cổng usb, thiết bị khử trùng không khí, thiết bị khử trùng cho mục 

đích gia dụng, thiết bị làm sạch không khí cho mục đích gia dụng, thiết bị làm sạch không 

khí cho ô tô, thiết bị làm sạch nước cho mục đích gia dụng, thiết bị sưởi ấm, chậu tiểu nữ, 
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thiết bị sưởi bỏ túi, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống và thiết bị chiếu sáng, đệm sưởi 

chạy điện cho mục đích gia dụng, không dùng trong y tế, lò sấy thuốc lá, vòi hoa sen, thiết 

bị sưởi bỏ túi dùng một lần, máy sấy tóc chạy điện, túi chườm nóng để sưởi ấm cơ thể, 

không dùng cho mục đích y tế,  đèn loại đứng, thiết bị khử trùng mang đi được dùng cho 

bàn chải đánh răng, túi được thiết kế chuyên dụng để đựng bếp ga và lò đốt ga có thể mang 

đi được, thiết bị làm sạch không khí có thể mang đi được, đèn dùng cho đọc sách có thể 

mang đi được, thiết bị chiếu sáng rọi loại cầm tay, quạt điện có thể mang đi được, thiết bị 

sưởi chạy điện có thể mang đi được, thiết bị làm sạch nước có thể mang đi được, đèn pin 

đeo trán có thể mang đi được, thiết bị khử trùng cho điện thoại di động, chất hóa học dùng 

cho mục đích công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, sơn, chất tạo màu, thuốc nhuộm, mực 

dùng để in, đánh dấu và in khắc, nhiên liệu và vật liệu thắp sáng, nến và bấc thắp sáng, chế 

phẩm dược, thực phẩm chức năng, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường, dụng cụ cầm 

tay, máy móc và thiết bị y tế, dụng cụ âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc 

cẩm thạch, thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa), rau củ, trái cây được bảo quản, đông lạnh, sấy 

khô và nấu chín, nông sản, thủy sản, sản phẩm thu hoạch từ vườn và lâm sản, dạng thô và 

chưa qua chế biến, ngũ cốc và hạt, dạng thô và chưa qua chế biến, rau củ và trái cây tươi, 

thảo mộc tươi, hoa tươi và cây trồng tự nhiên, thân củ, cây con và hạt giống để trồng, rượu, 

thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; quản lý thương hiệu; cửa hàng bán lẻ tranh 

ảnh; cung cấp thông tin kinh doanh và marketing; cửa hàng bán lẻ sách; đại lý bán sách; 

cửa hàng bán lẻ áo; đại lý xuất - nhập khẩu; cửa hàng bán lẻ ảnh dán; cửa hàng bán lẻ 

anbom; cửa hàng bán lẻ đồng hồ; đại lý kinh doanh đồng hồ; đại lý kinh doanh thịt; cửa 

hàng bán lẻ giày, dép; cửa hàng bán lẻ kính mắt; đại lý kinh doanh kính mắt; cửa hàng bán 

lẻ tất ngắn cổ và cao cổ; đại lý kinh doanh thức ăn làm từ cá và động vật có vỏ cứng; hãng 

đại diện tài năng [quản lý kinh doanh việc biểu diễn của nghệ sĩ]; quản lý kinh doanh cho 

nghệ sĩ biểu diễn; cửa hàng bán lẻ móc chìa khóa [vòng chìa khóa với đồ trang sức hoặc 

móc trang trí]; cửa hàng bán lẻ đồ chơi; cửa hàng bán lẻ ô; cửa hàng bán lẻ bản ghi âm; cửa 

hàng bán buôn bản ghi âm; cửa hàng bán lẻ bản ghi nhạc điện tử được ghi sẵn; đại lý kinh 

doanh gậy cho người hâm mộ và giải trí được sử dụng như đồ chơi; đại lý kinh doanh đồ 

trang trí cho quần áo; cửa hàng bán lẻ tai nghe điện thoại; quảng cáo hàng hóa và dịch vụ 

cho người khác thông qua vận hành trung tâm mua sắm toàn diện trực tuyến; đại lý kinh 

doanh đồ chơi; cửa hàng bán lẻ đệm; đại lý kinh doanh đồ dùng học tập [văn phòng phẩm]; 

cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; đại lý kinh doanh mỹ phẩm. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí được thực hiện bởi các ca sĩ; lập kế hoạch cho buổi biểu 

diễn giải trí; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến trong lĩnh vực âm nhạc, không thể tải 

về; câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; cung cấp truyện tranh và tiểu thuyết hình trực tuyến, 

không thể tải về; cung cấp trò chơi trực tuyến, không thể tải về; học viện đào tạo nhảy và 

khiêu vũ; nhiếp ảnh; xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ, tạp chí, báo và bản tin; sắp xếp tổ 

chức các cuộc biểu diễn cho mục đích giải trí; sắp xếp và tiến hành các cuộc thi [giáo dục 

hoặc giải trí]; tổ chức triển lãm thi đấu cho mục đích văn hóa và/hoặc khoa học; đặt và giữ 

vé cho các sự kiện giải trí, thể thao và văn hóa; giải trí; dịch vụ của nghệ sĩ giải trí; câu lạc 

bộ người hâm mộ liên quan đến  nghệ sĩ giải trí; đào tạo nghệ sĩ; cung cấp tiện nghi làm 

phim ảnh, chương trình biểu diễn, kịch, âm nhạc hoặc đào tạo giáo dục; cung cấp phòng thu 

âm hoặc thu hình; cung cấp trò chơi trực tuyến thông qua các ứng dụng di động; cung cấp 

trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính cho mục đích giải trí và giáo dục; cung cấp trò chơi 
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trực tuyến từ mạng máy tính; sản xuất bản thu âm; giáo dục đào tạo liên quan đến ngành 

công nghiệp âm nhạc và giải trí; cho thuê các bản thu âm qua mạng trực tuyến; đào tạo 

hướng dẫn; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến việc sắp xếp, tiến hành và tổ chức 

các buổi hòa nhạc; sắp xếp, tiến hành và tổ chức các buổi hòa nhạc; trình diễn các buổi hòa 

nhạc. 

 

Nhóm 43: Căng tin phục vụ ăn uống; cung cấp chỗ ở tạm thời trong các căn hộ dịch vụ; cho 

thuê phòng dùng cho mục đích xã hội; nhà hàng ăn uống theo hình thức nhà hàng nhượng 

quyền; chuẩn bị thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp nhà nghỉ cho người 

hưu trí dưới hình thức nơi ở độc lập hoặc được trợ giúp; khách sạn cho thú nuôi; quầy rượu; 

quán rượu nhỏ; nhà hàng phục vụ ăn uống bao gồm cả cà phê; quầy phục vụ cốc tai; tiệm cà 

phê; tiệm cà phê theo chuỗi; tiệm cà phê có không gian vui chơi cho trẻ em; cung cấp nơi 

tiện nghi cho lều cắm trại; cho thuê sảnh tiệc và nơi tiện nghi có chức năng xã hội cho các 

sự kiện đặc biệt; quầy phục vụ ăn uống trên đường phố do nhà hàng thực hiện; khách sạn; 

nhà nghỉ có bãi đỗ xe cho khách có ô tô; khu nghỉ dưỡng. 
 

 
(210) 4-2020-28751 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tú  (VN) 
TDP Khả Do, phường Nam Viêm, thành 
phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch, túi đeo vai, túi xách học sinh, túi đeo chéo, túi xách tay. 

 

 
(210) 4-2020-28758 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.3.3 
(591) Đen, trắng, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NIPPON KODO 
Việt Nam  (VN) 
Lô đất J7, khu công nghiệp Nomura Hải 
Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang thơm); chế phẩm làm thơm không khí; nước hoa ; túi nhỏ làm 

thơm đồ vải như quần áo; chiết xuất của hoa (nước hoa); chế phẩm xịt làm thơm mát hơi 
thở. 

 
Nhóm 04: Nến (thắp sáng).  
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Nhóm 35: Mua bán nến, hương, nước hoa làm thơm mát không khí, phương tiện đi lại (ô tô, 
xe khách), nhà ở và thiết bị đồ đạc trong nhà (sàn gỗ, giường, tủ, bàn ghế). 

 

 
(210) 4-2020-28759 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.23; A5.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH NIPPON KODO 
Việt Nam  (VN) 
Lô đất J7, khu công nghiệp Nomura Hải 
Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang thơm); chế phẩm làm thơm không khí; nước hoa ; túi nhỏ làm 

thơm đồ vải như quần áo; chiết xuất của hoa (nước hoa); chế phẩm xịt làm thơm mát hơi 
thở. 

 
Nhóm 04: Nến (thắp sáng).  

 
Nhóm 35: Mua bán nến, hương, nước hoa làm thơm mát không khí, phương tiện đi lại (ô tô, 
xe khách), nhà ở và thiết bị đồ đạc trong nhà (sàn gỗ, giường, tủ, bàn ghế). 

 

 
(210) 4-2020-28793 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá đậm, hồng cánh sen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
FREMED  (VN) 
Lô E9-3a đường số 1, KCN Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-28796 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A8.5.10; 7.3.1; A5.3.15; 26.1.1; 26.1.2; 

A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, nhạt, trắng. 
(731) ủy ban nhân dân huyện Phú 

Lương  (VN) 
Tổ dân phố Thái An, thị trấn Đu, huyện 
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2020-28843 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION  (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu (bar); và quầy giải khát; dịch vụ lưu trú tại 
khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ cung cấp các tiện ích đa năng cho các cuộc họp, hội 
nghị/hội thảo và triển lãm; cung cấp nơi tổ chức bữa tiệc và sự kiện xã hội vào dịp đặc biệt; 
và dịch vụ đặt chỗ ở tại khách sạn cho người khác. 

 

 
(210) 4-2020-28933 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Doanh nghiệp TN Trương Liêm  

(VN) 
Số 65B Chi Lăng + 21 Quang Trung, 
khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim cương; đá quý; vàng bạc; đồ trang sức; đồng hồ.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đồ trang sức, trang sức mỹ nghệ, đá quý mỹ nghệ, đồ nữ 
trang, huy chương. 

 

 
(210) 4-2020-28988 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Vàng, xanh lá cây, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sách 
MCBOOKS   (VN) 
¤ số E34, khu đấu giá 3ha, phường Phúc 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng 
cáo]; dịch thuật. 

 

 
(210) 4-2020-29022 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; 26.1.6; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xám, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Hà Hoàng Trọng  (VN) 
Lô 9 - L9, phố Đồng Đậu, khu đô thị 
Chùa Hà Tiên, phường Liên Bảo, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo; rau quả sấy khô; trái cây đóng hộp; hạt hướng 

dương đã được chế biến, hạt đã qua chế biến; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; cà phê; bánh làm từ gạo; hương liệu cho thực phẩm; gia vị thực 
phẩm.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát được làm từ rau, củ, trái cây (được sấy khô dạng viên và dạng 
bột); nước ép từ rau, củ, trái cây; nước uống đóng chai; bia, nước ép hoa quả sữa.  

 
Nhóm 35: Mua bán trái cây sấy các loại, trái cây tươi các loại, bánh kẹo, rượu, bia, nước 
giải khát, đường, ngũ cốc, mì, gia vị thực phẩm, nước tương, tương ớt, nước sốt cà chua, 
muối, dầu ăn, trà, cà phê, ca cao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống nhà hàng; khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-29055 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7 
(731) 1. Trần Văn Thắng  (VN) 

Thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

2. Đào Thị Lan  (VN) 
Thôn 6, xã tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày dép; mũ nón; ca vát; thắt lưng [trang phục]; khẩu trang 

vải [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: quần áo thể thao, giày dép, mũ nón, ca vát, 
thắt lưng [trang phục], khẩu trang vải [trang phục]. 
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(210) 4-2020-29067 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.6.25; 3.6.1 
(591) Hồng, xanh dương, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại chế biến thực 
phẩm Việt Anh FOOD  (VN) 
E11/19A8, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Xúp ăn liền. 
 

Nhóm 30: Cháo. 
 

 
(210) 4-2020-29123 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A9.7.19 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Anh 
Thư  (VN) 
33/32/6D Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm được chế biến từ thịt; khô gà; khô bò; chà bông (được chế biến từ 

thịt); ô mai; hoa quả đã qua chế biến.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; mỳ ăn liền; chế phẩm ngũ cốc; gia vị; trà; cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-29149 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A25.3.3; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, vàng đồng. 
(731) Lưu Văn Thường  (VN) 

Thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Silicon; keo (hồ) dùng trong công nghiệp; chất gắn (chất kết dính) để sửa chữa 

đồ vật bị vỡ, gẫy; chế phẩm làm mất kết dính; chất dính dùng cho gạch ốp tường; gluten 
dùng cho mục đích công nghiệp 

 
Nhóm 06: Ray trượt cho tủ bếp (bằng kim loại); tay co thủy lực (thiết bị đóng cửa tự động 

bằng kim loại); đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
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tấm panen xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; cửa, 

cổng, lan can, cầu thang, hàng rào làm bằng hợp kim nhôm đúc 

 

Nhóm 07: Tua bin gió; tua bin để sản xuất điện; máy phát điện; máy phát điện xoay chiều; 

máy phát điện sử dụng năng lượng gió; máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 09: ổ cắm; phích cắm; công tắc điện; ổ cắm thông minh; công tắc điện thông minh; 

bộ nối điện; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy điều hòa; bếp ga; máy hút mùi; lò vi sóng; hệ thống và thiết bị vệ 

sinh; đèn chùm; đèn điện các loại; quạt điện; quạt sưởi; quạt hơi nước. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm gỗ lát sàn; đường gờ không bằng 

kim loại, dùng cho xây dựng; ống nhựa cứng; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc 

chất dẻo; gạch. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); giá để bát đĩa nâng hạ thông minh bằng 

inox; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, không bằng kim loại; bản lề không bằng kim loại; chốt 

cửa không bằng kim loại; tay nắm cửa không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: silicon, keo (hồ) dùng trong công nghiệp, chất gắn (chất 

kết dính) để sửa chữa đồ vật bị vỡ, gẫy, chế phẩm làm mất kết dính, chất dính dùng cho 

gạch ốp tường, gluten dùng cho mục đích công nghiệp, ray trượt cho tủ bếp (bằng kim loại), 

tay co thủy lực (thiết bị đóng cửa tự động bằng kim loại), đồ ngũ kim bằng kim loại (vật 

liệu nhỏ), vật liệu xây dựng bằng kim loại, tấm panen xây dựng bằng kim loại, vật liệu gia 

cố bằng kim loại dùng cho xây dựng, cửa, cổng, lan can, cầu thang, hàng rào làm bằng hợp 

kim nhôm đúc, tua bin gió, tua bin để sản xuất điện, máy phát điện, máy phát điện xoay 

chiều, máy phát điện sử dụng năng lượng gió, máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời, ổ 

cắm, phích cắm, công tắc điện, ổ cắm thông minh, công tắc điện thông minh, bộ nối điện, 

tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện, tủ lạnh, máy điều hòa, bếp ga, máy hút mùi, lò vi 

sóng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, đèn chùm, đèn điện các loại, quạt điện, quạt sưởi, quạt 

hơi nước, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, tấm gỗ lát sàn, đường gờ không bằng kim 

loại, dùng cho xây dựng, ống nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất 

dẻo, gạch, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), giá để bát đĩa nâng hạ thông minh bằng 

inox, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, không bằng kim loại, bản lề không bằng kim loại, chốt 

cửa không bằng kim loại, tay nắm cửa không bằng kim loại; dịch vụ quảng cáo; giới thiệu, 

trưng bày sản phẩm; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); cho thuê kho chứa hàng, bến bãi; dịch vụ 

lưu kho; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ giao hàng; bao gói hàng hóa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2020-29193 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.3; 15.7.1; 26.1.6 

(591) Đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 

hồng cánh sen. 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân thị trấn Phú Mỹ  
(VN) 
ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh phồng.  
 

 
(210) 4-2020-29271 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Soft & 
Nice  (VN) 
207/36 Bạch Đằng, phường 15, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: chăn, ga (ga phủ giường), gối, nệm (đệm). 
 
 

(210) 4-2020-29276 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.3.7; 26.3.1; A26.11.9; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ, sản xuất 
nông nghiệp Hương Đất  (VN) 
Thôn Bắc, xã Đồng Việt, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; nước mật đường; dấm; bột nở; đường. 

 

Nhóm 31: Các loại quả mọng, tươi; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; rau cỏ tươi; thảo mộc 

tươi; hạt giống thực vật; tảo/rong biển, chưa xử lý, dùng làm thức ăn cho người hoặc động 

vật. 
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(210) 4-2020-29284 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.9; 1.5.1 
(591) Vàng, trắng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Sunshine  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện như máy biến thế, công tắc điện, ổ cắm, phích cắm và công cụ tiếp 

xúc [vật nối điện]; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường; vỏ 
bọc cho ổ cắm điện chìm; ổ cắm mạng; máy vi tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị 
ngoại vi; phần mềm; thiết bị viễn thông; băng đĩa âm thanh, hình ảnh; thiết bị nghe nhìn; 
thiết bị truyền tải hình ảnh; thiết bị điện tử thông minh như: công tắc cảm ứng, chuông hình 
khóa cửa; thiết bị điện tử thông minh điều khiển rèm cửa thông minh; thiết bị cảm biến 
chuyển động; bộ điều khiển/hồng ngoại; các hệ thống thiết bị điện giải pháp cho tòa nhà 
như: thang máy thông minh, thiết bị nhận diện khuôn mặt, bãi đỗ xe thông minh (thiết bị 
điều khiển bãi đỗ xe thông minh); đồng hồ đo điện nước; chương trình và phần mềm máy 
tính không kể phương tiện ghi hoặc phương pháp truyền, nghĩa là phần mềm dược ghi trên 
vật từ tính hoặc được tải từ mạng máy tính từ xa; ứng dụng di động (mobile app) cho việc 
giám sát và điều khiển; phần cứng của sản phẩm; phần mềm hệ thống (Firmware), phần 
mềm cho website; phần mềm trí tuệ nhân tạo (ai); học máy (phần mềm trí tuệ nhân tạo 
machine learning); ti vi; màn hình ti vi; máy tính bảng (ipad), điện thoại; hệ thống điều 
khiển thiết bị điện tử thông minh; thiết bị mã hoá từ tính; thẻ từ; chìa khóa diện tử là thiết bị 
điều khiển từ xa; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị mã hoá, thẻ 
nhận dạng từ tính; thiết bị định vị bằng âm thanh; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo. 

 
Nhóm 16: Sách; báo; tạp chí; văn phòng phẩm; giấy; ấn phẩm (sản phẩm in).  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn ghế, tủ văn phòng, giường; sản phẩm bằng gỗ như: cửa, bản lề, 
khung nhà, cửa sổ; thiết bị rèm cửa như: thanh ray cho rèm, con lăn cho rèm.  

 
Nhóm 30: Lương thực, thực phẩm như: gạo, mì, trà, cà phê, bánh kẹo. 
 
Nhóm 32: Đồ uống (không có cồn); nước khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả và nước ép 
hoa quả, xi-rô. 

 
Nhóm 35: Đại lí môi giới, đấu giá hàng hóa; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch 
vụ sàn thương mại điện tử (cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hóa và dịch vụ);quản lý kinh doanh trung tâm thương mại trong khu đô thị; dịch vụ 
xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán và dịch vụ siêu thị các sản phẩm ở các nhóm trên cụ thể: 
kim loại và quặng kim loại, sắt thép, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác bằng kim loại như: cửa, 
bản lề, khung nhà, cửa sổ, vật liệu điện như: động cơ điện, máy công cụ, máy công cụ điều 
khiển bằng vi tính, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy chế biến thức ăn dùng điện, 
máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy ép thực phẩm, chạy điện, máy 
xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện, máy dùng cho nhà bếp, dùng điện, máy xay 
dùng trong gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay], thiết bị kéo rèm cửa bằng điện, cối xay 
dùng trong gia đình [không phải loại thao tác bằng tay], máy là hơi nước, dùng cho vải, 
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mang đi được; vải rèm dùng cho rèm cửa thông minh, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, 
vải, khăn trải bàn, ga trải giường, chăn, dụng cụ thể dục và thể thao (không xếp trong các 
nhóm khác) như: dụng cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập thể hình, trò chơi, trò chơi điện tử, 
đồ chơi, đồ uống (có cồn trừ bia), rượu vang, rượu mùi, rượu hoa quả, rượu gạo, chiết xuất 
alcolic, thuốc lá, thuốc lào, xì-gà, sợi thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, bật lửa cho người hút 
thuốc, thiết bị điện như máy biến thế, công tắc điện, ổ cắm, phích cắm và công cụ tiếp xúc 
[vật nối điện], vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định, vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường, vỏ bọc cho 
ổ cắm điện chìm, ổ cắm mạng, máy vi tính, thiết bị bộ nhớ máy vi tính, thiết bị ngoại vi; 
phần mềm, thiết bị viễn thông, băng đĩa âm thanh, hình ảnh, thiết bị nghe nhìn, thiết bị 
truyền tải hình ảnh, thiết bị điện tử thông minh như: công tắc cảm ứng, chuông hình khóa 
cửa, thiết bị điện tử thông minh điều khiển rèm cửa thông minh, thiết bị cảm biến chuyển 
động, bộ điều khiển hồng ngoại, các hệ thống thiết bị điện giải pháp cho tòa nhà như: thang 
máy thông minh, thiết bị nhận diện khuôn mặt, bãi đỗ xe thông minh (thiết bị điều khiển 
bãi đỗ xe thông minh), đồng hồ đo điện nước, chương trình và phần mềm máy tính không 
kể phương tiện ghi hoặc phương pháp truyền, nghĩa là phần mềm được ghi trên vật từ tính 
hoặc được tải từ mạng máy tính từ xa, ứng dụng di động (mobile app) cho việc giám sát và 
điều khiển, phần cứng của sản phẩm, phần mềm hệ thống (firmware), phần mềm cho 
website, phần mềm trí tuệ nhân tạo (ai), học máy (phần mềm trí tuệ nhân tạo machine 
learning), ti vi, màn hình ti vi, máy tính bảng (ipad), điện thoại, hệ thống điều khiển thiết bị 
điện tử thông minh, thiết bị mã hoá từ tính, thẻ từ, chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ 
xa, thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu, thiết bị mã hoá, thẻ nhận dạng từ 
tính, thiết bị định vị bằng âm thanh, rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo, sách, báo, tạp chí, 
văn phòng phẩm, giấy, ấn phẩm (sản phẩm in), đồ nội thất: bàn ghế, tủ văn phòng, giường, 
sản phẩm bằng gỗ như: cửa, bản lề, khung nhà, cửa sổ, thiết bị rèm cửa như: thanh ray cho 
rèm, con lăn cho rèm, lương thực, thực phẩm như: lúa, gạo, mì, trà, cà phê, bánh kẹo, đồ 
uống (không có cồn), nước khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô.  

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà để ở.  
 

Nhóm 38: Chương trình truyền hình cáp, vệ tinh và chương trình thuê bao khác như dịch vụ 
truyền hình trả tiền. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; xây 
dựng các ứng dụng di động (mobile app) cho việc giám sát, điều khiển; thiết kế phần cứng 
của sản phẩm, xây dựng phần mềm hệ thống (Firmware), phần mềm cho website, phần 
mềm trí tuệ nhân tạo (ai), phần mềm máy học (phần mềm trí tuệ nhân tạo machine 
leaming). 

 
 

(210) 4-2020-29285 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 26.11.3; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Xanh lam, xanh lam nhạt, vàng, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại SUNSHINE TECH  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, 16 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Thiết bị máy móc: máy giặt, máy công cụ; thiết bị máy móc dùng trong thực 
phẩm; thiết bị điện sử dụng trong nhà bếp để cắt, xay, nghiền, khuấy và cán; máy giặt 
[xưởng giặt]; máy rửa bát điã; máy làm sạch sân; máy hút bụi chân không và các bộ phận 
của chúng; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép 
trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy ép thực phẩm, chạy điện; máy xay/máy 
nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy nhà bếp 
dùng điện; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay]; cối xay dùng trong 
gia đình [không phải loại thao tác bằng tay]; máy là vải áp lực hơi, mang đi được; máy là 
hơi nước, dùng cho vải, mang đi được. 

 
Nhóm 08: Đồ dùng bàn ăn như: dao, dĩa bằng kim loại quý; thìa và bộ đồ ăn không sử dụng 
điện dùng để cắt, chặt, lột vỏ, kể cả bằng những kim loại quý. 

 
Nhóm 24: Bộ phận của rèm cửa thông minh cụ thể là rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; 
rèm cửa thông minh (thiết bị rèm + vải rèm) cụ thể là vải rèm dùng cho rèm cửa thông 
minh; vải; khăn trải bàn; ga trải giường. 

 
 

(210) 4-2020-29286 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 26.11.3; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Xanh lam, xanh lam nhạt, vàng, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại SUNSHINE TECH  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, 16 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện như: công tắc điện; ổ cắm, phích cắm và công cụ tiếp xúc [vật nối 

điện]; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường; vỏ bọc cho ổ cắm 
điện chìm, thiết bị truyền tải hình ảnh; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh; công tắc cảm ứng; thiết bị, phần mềm thông minh điều khiển rèm cửa thông minh, ổ 
cắm mạng; cảm biến chuyển động, chuông hình, khóa cửa; bộ điều khiển hồng ngoại; hệ 
thống thiết bị điện giải pháp cho tòa nhà (thang máy thông minh, nhận diện khuôn mặt 
(face id), bãi đỗ xe thông minh (thiết bị điện tử điều khiển bãi đỗ xe thông minh); đồng hồ 
đo điện nước. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quảng cáo; dịch vụ sàn thương mại điện tử (cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ;  quản lý kinh doanh 
trung tâm thương mại trong khu đô thị; dịch vụ mua bán, dịch vụ siêu thị các sản phẩm, cụ 
thể: thiết bị điện như: công tắc điện, ổ cắm, phích cắm và công cụ tiếp xúc [vật nối điện], vỏ 
bọc cho ổ cắm điện cố định, vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường, vỏ bọc cho ổ cắm điện 
chìm, thiết bị truyền tải hình ảnh, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, 
công tắc cảm ứng, thiết bị, phần mềm thông minh điều khiển rèm cửa thông minh, ổ cắm 
mạng, cảm biến chuyển động, chuông hình, khóa cửa, bộ điều khiển hồng ngoại, hệ thống 
thiết bị điện giải pháp cho tòa nhà (thang máy thông minh, nhận diện khuôn mặt (face id), 
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bãi đỗ xe thông minh (thiết bị điện tử điều khiển bãi đỗ xe thông minh), đồng hồ đo điện 
nước, thiết bị máy móc, máy giặt, máy công cụ, thiết bị máy móc dùng trong thực phẩm, 
thiết bị điện sử dụng trong nhà bếp để cắt, xay, nghiền, khuấy và cán, máy giặt [xưởng 
giặt], máy rửa bát đĩa; máy làm sạch sàn, thảm dùng điện, máy hút bụi chân không và các 
bộ phận của chúng, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy chế biến thức ăn dùng điện, 
máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy ép thực phẩm, chạy diện, máy 
xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện, máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy nhà 
bếp dùng điện, máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay], cối xay dùng 
trong gia đình [không phải loại thao tác bằng tay], máy là vải áp lực hơi, mang đi được, 
máy là hơi nước, dùng cho vải, mang đi được, đồ dùng bàn ăn như: dao, dĩa bằng kim loại 
quý, thìa và bộ đồ ăn không sử dụng điện dùng để cắt, chặt, lột vỏ, kể cả bằng những kim 
loại quý, rèm cửa thông minh (thiết bị rèm), rèm cửa thông minh (thiết bị rèm + vải rèm), 
vải, khăn trải bàn, ga trải giường. 

 

 
(210) 4-2020-29289 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; A3.4.2; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Nhơn 

Thạnh Trung   (VN) 
198 ấp Bình Trung 1, xã Nhơn Thạnh 
Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Giống bò; bò giống; con bê (còn sống); con bò (còn sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán giống bò, bò giống; mua bán con bê, con bò; mua bán phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2020-29293 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 

A26.11.12 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Mạc Đức Thắng  (VN) 
135/37/77 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; khí đốt; khí nhiên liệu; dầu mỏ; khí dầu mỏ; dầu mỏ, dạng thô 

hoặc tinh chế. 
 

Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; máy và thiết bị điện để làm sạch; máy chế biến thức 
ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; thiết bị hàn, dùng điện; 
dụng cụ mở hộp, dùng điện. 
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Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; hộp, thùng làm lạnh/thiết bị làm lạnh, dùng điện; 
máy sấy tóc; bếp điện; đèn điện; ấm đun nước, dùng điện. 

 
Nhóm 18: Da động vật; cặp da; ba lô; vật liệu giả da; túi du lịch; bao/túi/bị/xắc. 

 
Nhóm 30: Ca cao; cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; chế phẩm ngũ cốc; hạt đã xử 
lý dùng làm gia vị. 

 
Nhóm 35: Mua bán: dầu nhiên liệu, khí đốt, khí nhiên liệu, dầu mỏ, khí dầu mỏ, dầu mỏ, 
dạng thô hoặc tinh chế, máy phát điện xoay chiều, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy 
chế biến thức ăn dùng điện, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, thiết bị hàn, 
dùng điện, dụng cụ mở hộp, dùng điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, hộp, thùng làm 
lạnh/thiết bị làm lạnh, dùng điện, máy sấy tóc, bếp điện, đèn điện, ấm đun nước, dùng điện, 
da động vật, cặp da, ba lô, vật liệu giả da, túi du lịch, bao/túi/bị/xắc, ca cao, cà phê, cà phê 
nhân tạo, cà phê chưa rang, chế phẩm ngũ cốc, hạt đã xử lý dùng làm gia vị; quảng cáo; 
dịch vụ nghiên cứu thị trường; marketing; kế toán; thông tin kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2020-29333 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH đồ dùng gia 

đình Sa Pa  (VN) 
65 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 21: Chén thủy tinh; đĩa thủy tinh; chai lọ bằng thủy tinh; hũ bằng thủy tinh; ly thủy 

tinh; bình thủy tinh; nồi không dùng điện; chảo không dùng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán chén thủy tinh, dĩa thủy tinh, chai lọ bằng thủy tinh, hũ bằng thủy tinh, 
ly thủy tinh, bình thủy tinh, nồi không dùng điện, chảo không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2020-29358 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) KOREA UNITED PHARM. INC.   (KR) 

25-23, Nojanggongdan-gil, Jeondong-
Myeon, Sejong-si, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất phản ứng bệnh gan và các sản phẩm dược, thú y và vệ sinh; chất ăn kiêng 

dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ em; cao dán vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để 
hàn răng và in dấu răng; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2020-29373 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.1.16; 2.1.8; 2.1.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Lê Tuấn Anh  (VN) 

19/20 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: thực phẩm bổ sung 
(dùng trong mục đích y tế), thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2020-29394 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất khẩu GLOBAL NETWORK  
(VN) 
Số 8/14, đường số 4, khu phố 27, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng giảng dạy, đồ dùng học tập, giấy, bìa cacton, văn phòng phẩm, 
mỹ phẩm, sản phẩm nhựa, cao su, đồ chơi trẻ em, sản phẩm dệt, may, da, giày, dụng cụ thể 
dục thể thao, đồ gia dụng, thiết bị gia dụng bao gồm: nồi, niêu, xoong, chảo, chén, bát, máy 
giặt, máy sấy khô quần áo, bàn ủi, lò, lò nướng, lò vi ba, bếp điện, máy rửa chén, tủ lạnh, tủ 
đông, máy trộn, máy pha cà phê, máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy nướng 
bánh mì, ấm đun nước, dao kéo, xô chậu, khăn lau chén, quạt điện, quạt sưởi, độ ẩm, máy 
điều hòa không khí, máy lạnh, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, đèn bàn, máy 
sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, lò sưởi, bàn ủi, máy may, máy khoan 
cầm tay, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, 
điện, điện tử, máy móc thiết bị cơ khí, sản phẩm luyện kim, vật liệu xây dựng và trang trí 
nội thất, tã lót em bé, băng vệ sinh, khẩu trang, bông vệ sinh, giấy vệ sinh, bàn chải đánh 
răng, máy móc, dụng cụ làm đẹp.  

 

(210) 4-2020-29424 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; 6.1.2; A6.3.10; A1.3.6; 1.3.1; 

1.15.24; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh đậm, xanh dương nhạt, nâu 

xám, đen, vàng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Bát 
Xát  (VN) 
TT Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 
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(511)   Nhóm 29: Thịt cá hồi, thịt cá tầm tươi. 
 

Nhóm 31: Cá hồi, cá tầm (còn sống). 
 

 
(210) 4-2020-29425 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; A6.19.5; 5.9.3; A5.1.5; 5.7.21; 

A5.7.22; 26.1.1 
(591) Đỏ nâu, đỏ tươi, trắng, xanh đậm, xanh 

nhạt, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện 
Mường Khương  (VN) 
TT Mường Khương, huyện Mường 
Khương, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 05: Sa nhân (dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2020-29450 (220) 05.04.2017 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1 
(731) THANKS AI GLOBAL PTE. LTD.  

(SG) 
8 Eu Tong Sen Street, #16-92 The 
Central, Singapore 059818  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; các sản phẩm xà phòng; chế phẩm đánh 

răng; nước hoa; các sản phẩm làm thơm miệng.  
 

 
(210) 4-2020-29472 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần AAB Việt Nam  
(VN) 
Số 410 đường Nguyễn Văn Giáp, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang kháng khuẩn (dùng trong y tế); quần áo phẫu thuật; 

nón con sâu (dùng trong y tế); giày(dùng trong y tế); găng tay cao su (dùng trong y tế); 
kính bảo hộ (dùng trong y tế). 
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(210) 4-2020-29473 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần AAB Việt Nam  
(VN) 
Số 410 đường Nguyễn Văn Giáp, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang kháng khuẩn (dùng trong y tế); quần áo phẫu thuật; 

nón con sâu (dùng trong y tế); giày(dùng trong y tế); găng tay cao su (dùng trong y tế); 
kính bảo hộ (dùng trong y tế). 

 

 
(210) 4-2020-29485 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Mai Kim Anh   (VN) 
Phòng 1202, P2, khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) như: chè khô, chè móc câu, chè tuyết sương, chè thảo mộc, chè từ hoa 

cỏ khô; bánh làm từ các loại hạt, ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến như: đồ hộp, hạt đã rang xay đóng hộp, sữa 
hộp; mua bán rau, củ, quả tươi sống; mua bán thực phẩm như: thịt, cá, tôm; mua bán lương 
thực như: gạo, ngô, yến mạch; mua bán: bánh kẹo, thuốc lá, bia rượu, nước ngọt, chè (trà) 
các loại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục kỹ năng mềm; dịch vụ giáo dục trải nghiệm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán trà.  
 

 
(210) 4-2020-29486 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 5.3.20 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hải Hà   (VN) 
Số nhà 4, tổ 6, khu 3, phường Yết Kiêu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 20: Tủ thờ bằng gỗ; tủ gỗ; bàn ghế bằng gỗ; giường ngủ bằng gỗ; đồ trang trí mỹ 
nghệ bằng gỗ.  
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(210) 4-2020-29488 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1 
(731) Trịnh Đức Năng  (VN) 

Đội 7, xã Xuân Tiến, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; rô bốt giám sát an ninh. 

 

 
(210) 4-2020-29520 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH tư vấn MANDA 

HOME  (VN) 
30A đường 359, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy. 

 

 
(210) 4-2020-29521 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương, xám, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Huy An  (VN) 
351/130/2 Lê Đại Hành, phường 11, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm thạch cao (tấm thạch cao). 

 

 
(210) 4-2020-29578 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
DBHOMES  (VN) 
Số 02.04, tòa nhà The Sun Avenue, lầu 2, 
tháp S1, số 28 Mai Chí Thọ, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ bao gồm: đồ nội thất (bình hoa, 
chậu cây, hoa giả trang trí, bộ đồ dùng trang trí bàn ăn, đồ trang trí phòng tắm, đèn trang 
trí, hộp đựng đồ trang trí, đồng hồ trang trí, gối, thảm, tượng, tranh trang trí, tủ quần áo, bàn 
trang điểm kèm ghế, tủ đầu giường, bàn làm việc, tủ bếp, giường, tủ ti vi, vách ngăn các 
loại, bàn ghế ăn, tủ kệ, bàn trà, ghế sofa), phần mềm vi tính (ứng dụng quản lý dự án thi 
công nội thất hoàn thiện). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; cho thuê phần mềm máy tính; 
lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-29596 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7; A26.11.12; A26.11.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Tâm Việt Dũng  
(VN) 
Phố Hòa Bình, thị trấn Bố Hạ, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-29606 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
truyền thông Tâm  (VN) 
Số 21, ngõ 162 đường Nguyễn Tuân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ví nam. 
 

Nhóm 25: Đồ đi chân bao gồm: giày nam, dép nam, dây lưng nam. 
 

 
(210) 4-2020-29644 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

vàng. 

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ 
Thành  (VN) 
Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2020-29645 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) Hợp tác xã Nông nghiệp hữu 

cơ Nam Phương Tiến  (VN) 
Thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2020-29665 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; A1.1.10 
(591) Vàng, đen, đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
truyền thông Tương Lai  (VN) 
228, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tư vấn và môi 

giới lao động việc làm; dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực. 
 

 
(210) 4-2020-29669 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.11; 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18; 

A26.11.12 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Khải Quỳnh  (VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống và thực phẩm bao gồm: cà phê, ca cao, trà, bánh mì, bánh ngọt và bánh 

kẹo, kem lạnh, kem trái cây [đá lạnh]. 
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(210) 4-2020-29732 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Vũ Công Luận  (VN) 
Số 12, LK1, KĐT Tổng Cục 5, Yên Xá, 
xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; lò rang 
(lò nung, lò nướng); phụ kiện bồn tắm; thiết bị sưởi ấm. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); khung tranh ảnh; đệm; gối; bàn trang 
điểm; gương cầm tay [gương dùng cho trang điểm]. 

 
Nhóm 21: Vật trang trí bàn ăn; đồ chứa đừng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; vòng và 
giá treo khăn tắm; dụng cụ dùng để vệ sinh; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm. 

 
Nhóm 28: Thiết bị phục hồi cơ thể; dụng cụ câu cá; đồ câu cá; thiết bị trò chơi; thiết bị tập 
thể dục. 

 

 
(210) 4-2020-29733 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Vũ Công Luận  (VN) 
Số 12, LK1, KĐT Tổng Cục 5, Yên Xá, 
xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; lò rang 
(lò nung, lò nướng); phụ kiện bồn tắm; thiết bị sưởi ấm. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); khung tranh ảnh; đệm; gối; bàn trang 
điểm; gương cầm tay [gương dùng cho trang điểm]. 

 

Nhóm 21: Vật trang trí bàn ăn; đồ chứa đừng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; vòng và 
giá treo khăn tắm; dụng cụ dùng để vệ sinh; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm. 

 

Nhóm 28: Thiết bị phục hồi cơ thể; dụng cụ câu cá; đồ câu cá; thiết bị trò chơi; thiết bị tập 
thể dục. 

 
 

(210) 4-2020-29849 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc 
Tùng   (VN) 
21-22-23 Lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng.  

 

 
(210) 4-2020-29850 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc 
Tùng  (VN) 
21-22-23 Lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2020-29871 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 1.15.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá, cam, vàng, trắng, đen, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đom Đóm 365  
(VN) 
45 đường số 52, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; làm sạch quần áo; giặt khô; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa da 

lông thú;  làm sạch bên trong tòa nhà. 
 

 
(210) 4-2020-29888 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) DIVA INTERNATIONAL INC.  (CA) 

222 McIntyre Drive Kitchener, 
ONTARIO N2R1E8, Canada 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa vệ sinh cho phụ nữ (dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi);  

dung dịch làm sạch cá nhân cụ thể là dung dịch làm sạch cốc nguyệt san. 
 

Nhóm 05: Chất làm sạch và khăn lau sát trùng  dùng cho cốc nguyệt san; miếng đệm lót 
dùng khi có kinh nguyệt, có thể tái sử dụng; trà có chứa thuốc để giảm đau, làm dịu cơn đau 
và chống viêm; chế phẩm dưỡng tay sát trùng; xà phòng rửa tay tạo bọt sát trùng; chế phẩm 
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để sát trùng cốc nguyệt san bằng hơi nước hoặc tia uv; chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá 
nhân. 

 
Nhóm 10: Cốc nguyệt san; cốc lắc dùng để làm sạch cốc nguyệt san; cốc tiệt trùng bằng 
silicon để làm sạch. 

 
Nhóm 25: Quần lót dùng trong kỳ kinh nguyệt. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trực tuyến và bán lẻ tại cửa hàng các sản phẩm như cốc nguyệt 
san, nước rửa vệ sinh cho phụ nữ (dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi), dung 
dịch làm sạch cá nhân cụ thể là dung dịch làm sạch cốc nguyệt san, chất làm sạch và khăn 
lau sát trùng dùng cho cốc nguyệt san, miếng đệm lót dùng khi có kinh nguyệt, có thể tái sử 
dụng, trà có chứa thuốc để giảm đau, làm dịu cơn đau và chống viêm, chế phẩm dưỡng tay 
sát trùng, xà phòng rửa tay tạo bọt sát trùng, chế phẩm để sát trùng cốc nguyệt san bằng hơi 
nước hoặc tia uv,  chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân, cốc lắc dùng để làm sạch cốc 
nguyệt san, cốc tiệt trùng bằng silicon để làm sạch, quần lót dùng trong kỳ kinh nguyệt. 

 

 
(210) 4-2020-29889 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) DIVA INTERNATIONAL INC.  (CA) 

222 McIntyre Drive Kitchener, 
ONTARIO N2R1E8, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa vệ sinh cho phụ nữ (dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi);  

dung dịch làm sạch cá nhân cụ thể là dung dịch làm sạch cốc nguyệt san. 
 

Nhóm 05: Chất làm sạch và khăn lau sát trùng  dùng cho cốc nguyệt san; miếng đệm lót 
dùng khi có kinh nguyệt, có thể tái sử dụng; trà có chứa thuốc để giảm đau, làm dịu cơn đau 
và chống viêm; chế phẩm dưỡng tay sát trùng; xà phòng rửa tay tạo bọt sát trùng; chế phẩm 
để sát trùng cốc nguyệt san bằng hơi nước hoặc tia uv; chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá 
nhân. 

 
Nhóm 10: Cốc nguyệt san; cốc lắc dùng để làm sạch cốc nguyệt san; cốc tiệt trùng bằng 
silicon để làm sạch. 

 
Nhóm 25: Quần lót dùng trong kỳ kinh nguyệt. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trực tuyến và bán lẻ tại cửa hàng các sản phẩm như cốc nguyệt 
san, nước rửa vệ sinh cho phụ nữ (dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi), dung 
dịch làm sạch cá nhân cụ thể là dung dịch làm sạch cốc nguyệt san, chất làm sạch và khăn 
lau sát trùng dùng cho cốc nguyệt san, miếng đệm lót dùng khi có kinh nguyệt, có thể tái sử 
dụng, trà có chứa thuốc để giảm đau, làm dịu cơn đau và chống viêm, chế phẩm dưỡng tay 
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sát trùng, xà phòng rửa tay tạo bọt sát trùng, chế phẩm để sát trùng cốc nguyệt san bằng hơi 
nước hoặc tia uv, chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân, cốc lắc dùng để làm sạch cốc 
nguyệt san, cốc tiệt trùng bằng silicon để làm sạch, quần lót dùng trong kỳ kinh nguyệt. 

 

 
(210) 4-2020-29892 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.23; 24.17.21; 

1.15.15 
(591) Đỏ nâu, vàng, nâu cánh gián, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Lê Phú  
(VN) 
324/10 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm có nguồn gốc từ động vật và nước mắm. 

 

 
(210) 4-2020-29899 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Vũ Quốc Huy  (VN) 
16 Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán quý. 
 

 
(210) 4-2020-29900 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; A17.2.2 (540) 

 

(731) Vũ Quốc Huy  (VN) 
16 Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý và bán quý.  
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(210) 4-2020-29908 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 25.5.2; A26.4.18; 26.13.25 
(731) Cao Xuân Thắng   (VN) 

Khu 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh các thiết bị karaoke: bộ khuếch đại công suất âm thanh, loa toàn 

giải, loa siêu trầm, thiết bị trộn âm thanh, thiết bị xử lý tín hiệu số, micro không dây. 
 

 
(210) 4-2020-29909 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Creasi  (VN) 
Tổ 73 thôn Quảng Long, xã Kim Long, 
huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo khoác ngoài; đồ đi ở chân; nịt bít tất; giày; tất ngắn cổ; 

tất dài cổ; mũ. 
 

Nhóm 28: Bộ mô hình thu nhỏ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi.  
 

Nhóm 31: Vật nuôi cây giống; hoa tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí; rau cỏ tươi.  
 

 
(210) 4-2020-29921 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A18.5.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BRAND K VINA  
(VN) 
Tầng 03 lô C299 khu đô thị Phú Mỹ 
Thượng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ liệu 

khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet); xuất 
nhập khẩu, phân phối, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, bán buôn và 
bán lẻ các sản phẩm gồm sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực phẩm 
chức năng, vitamin tổng hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống có gas (đồ 
uống), nước tinh khiết (đồ uống), thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, máy vi tính, hàng may 
mặc, giày dép, cặp, túi, ví, đồ da và giả gia, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, 
giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đồ 
dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, 
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bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện 
chăm sóc em bé.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn phần mềm và quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ 
xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet; tư vấn thiết kế trang web. 

 

 
(210) 4-2020-29938 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Cát 
Cát Việt Nam  (VN) 
89 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư bất động sản; tư vấn bất 

động sản. 
 

 
(210) 4-2020-29947 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ANDBEYOND CO., LTD.   (KR) 

2nd floor, 3, Itaewon-ro 55ga-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường tủ, bàn ghế, giá. kệ); đệm; ghế trường kỷ; giường; bàn ăn; ghế; 

giá đồ đạc; mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; đồ dùng cho giường [trừ đồ 
vải]; gối.  

 
 

(210) 4-2020-29948 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SHENZHEN DATOUREN 

INDUSTRIAL CO.,LTD  (CN) 
6F, No.63 Building, Baotian Industrial 
Zone, Chentian Community, Xixiang 
Street, Bao'an District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ y khoa, thiết bị 

phóng điện trị liệu; máy trợ thính; bình sữa cho trẻ em bú; dụng cụ tránh thai, không chứa 
hoá chất; chân tay giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương; máy massage chân.  
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Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; đồ chơi; bàn cờ trò chơi; bóng cho trò chơi; thiết bị phục hồi cơ 
thể; dụng cụ bắn cung; máy để tập luyện thế dục; bể bơi [đồ chơi]; vật dụng bảo vệ ống 
chân [phụ kiện thế thao]; đồ trang trí cho cây Noel trừ đèn, nến và bánh kẹo; đồ câu cá; 
băng quấn cán vợt cầu lông; thiết bị tập luyện thể hình.  

 

 
(210) 4-2020-29971 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, đỏ, da cam, xanh dương 

đậm. 
(731) Công ty TNHH MTV dầu khí 

Bông Sen Vàng  (VN) 
Số 102/38A, đường 3/2, phường Hưng 
Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối xăng dầu. 

 

 
(210) 4-2020-29990 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(731) Lê Đặng Gia Bảo  (VN) 

150 Thích Quảng Đức, khu phố 6, 
phường Xuân An, thành phố Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ pha chế đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà chanh; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-29997 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) JOINT-STOCK COMPANY 

"GENERIUM"  (RU) 

building 273, ul. Zavodskaya, pos. 
Volginskiy, Petushinskiy rayon, 
Vladimir Region, 601125, Russian 
Federation 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm.  
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(210) 4-2020-30031 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.7.24; A26.11.12; A8.5.10; 5.7.17 

(591) Cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sơn Hải  (VN) 
Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà các món; gà nấu chín, gà đông lạnh; gia cầm đã nấu chín. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-30032 (220) 29.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.7.24; A26.11.12; A8.5.10; 5.7.17 

(591) Vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sơn Hải  (VN) 
Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt chim bồ câu; gia cầm đã nấu chín. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2020-30101 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Việt  (VN) 
450/91 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Bộ đồ ăn (trừ dao, dĩa và thìa); bộ ly, ấm trà; đồ gia dụng cho nhà bếp, cụ thể là 

sọt đựng đồ; xoong (nồi) không dùng điện; bình giữ nhiệt. 
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(210) 4-2020-30122 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.9.4; A3.9.24; 26.1.1; 20.7.1; 1.15.5; 

5.7.3; 5.13.4; 26.4.2; A26.11.13 
(591) Trắng, hồng, vàng, cam, xanh dương, 

nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
giáo dục Thế Giới Trẻ  (VN) 
E32, KDC Bửu Long, KP 1, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)  Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; 

sách; vật liệu dùng để viết; dụng cụ viết. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; xuất bản sách; dịch vụ giải trí; trường 
đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà. 

 

 
(210) 4-2020-30124 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; A24.15.7; A26.11.7; 26.3.23; 

A11.3.3 
(591) Đen, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Nhà trọ PAUL'S APARTMENTS  
(VN) 
Số 102/3, đường 30/4, khu 2, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn (giải khát, sinh tố). 
 

 
(210) 4-2020-30125 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; 20.7.1; 25.1.6; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Trắng, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
giáo dục Thế Giới Trẻ  (VN) 
E32, KDC Bửu Long, KP 1, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy; đồ dùng cho trường học [văn phòng 
phẩm]; sách; vật liệu dùng để viết; dụng cụ viết. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; xuất bản sách; dịch vụ giải trí; trường 
đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà. 

 

 
(210) 4-2020-30154 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 90/056547 16.07.2020 US 

  
(731) SWIMC LLC  (US) 

101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 02: Lớp phủ và hệ sơn phủ dùng cùng với chất nền kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-30167 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1; 25.1.6; 

5.13.4; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc ánh Blue  
(VN) 
417/1 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; dịch vụ spa, làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2020-30168 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xánh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngọc ánh Blue  
(VN) 
417/1 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; dịch vụ spa, làm đẹp. 
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(210) 4-2020-30199 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.3; A11.3.4; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu, cam, đen, trắng. 
(731) Đào Quang Sĩ   (VN) 

C19, khu tái Định Cư 2,5 ha, tổ 58, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 

 

 
(210) 4-2020-30200 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 24.13.1; 24.17.5; A1.1.9 
(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm sạch không khí; bộ lọc không khí cho máy làm sạch không khí; thiết bị 
ion hóa cho máy làm sạch không khí; máy làm sạch không khí chạy điện; máy làm sạch 
không khí có thể mang đi được; thiết bị làm sạch không khí cho ô tô; thiết bị khử mùi 
không khí; bộ lọc cho thiết bị khử rađon; thiết bị/bộ lọc để lọc không khí; bộ lọc cho thiết 
bị làm sạch không khí; bộ lọc để khử trùng không khí; thiết bị làm sạch không khí; bộ lọc 
không khí cho các mục đích công nghiệp; thiết bị tạo ẩm làm sạch không khí; bộ lọc không 
khí hiệu suất cao (bộ lọc hepa) cho máy làm sạch không khí.  

 
 

(210) 4-2020-30208 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Trắng; xanh dương đậm; xanh dương 

nhạt; xanh da trời; da cam; ghi. 
(731) Công ty cổ phần Bóng Đá Việt  

(VN) 
Số 9 ngõ 875 đường Hồng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 

Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình các chương trình thể thao; dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch 
vụ truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ cung cấp 
phòng nói chuyện trên internet liên quan đến các giải thi đấu thể thao; dịch vụ phát sóng 
các giải đấu thể thao. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc thi (giải đấu) bóng đá; tổ chức các sự kiện thể thao cho 
mục đích giải trí, cụ thể là tổ chức các sự kiện bóng đá; dịch vụ huấn luyện viên bóng đá; 
dịch vụ câu lạc bộ bóng đá; dịch vụ huấn luyện bóng đá cho trẻ em lứa tuổi học đường 
(dịch vụ đào tạo); ghi bằng hình các sự kiện thể thao. 

 

 
(210) 4-2020-30234 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 2.3.5; A2.3.16; A19.3.4; 

A25.7.6; A25.7.7; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Xanh dương, trắng, xám xanh, xám. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ANDI Pháp  (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế; thiết bị chuyên dụng để bôi dùng cho mục đích y tế; dụng cụ tiêm 

dùng cho mục đích y tế; dụng cụ chuyên dụng để uống thuốc; dụng cụ tránh thai (không 
chứa hóa chất). 

 

 
(210) 4-2020-30275 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.13.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xám, đen. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

an toàn Việt Nam  (VN) 
Tầng 7 tòa nhà đa năng 169 Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất dập lửa; hợp chất chữa cháy; dung dịch chất chữa cháy. 
 

Nhóm 02: Sơn chịu lửa; sơn chống cháy. 
 

Nhóm 09: Bình chữa cháy; bình cứu hỏa (có chứa dung dịch chất chữa cháy bên trong); túi 
chữa cháy (túi có chứa dung dịch chất chữa cháy bên trong); thiết bị chữa cháy và dụng cụ 
chữa cháy; quần áo chữa cháy; xe chữa cháy; ống vòi rồng chữa cháy; vòi chữa cháy; vòi 
cứu hỏa. 
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Nhóm 17: Rèm chống cháy bằng amiăng; rèm chịu lửa bằng amiăng; vật liệu chịu lửa dùng 
để cách điện cách nhiệt; vật liệu chịu nhiệt dùng để cách ly. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các loại: thiết bị chữa cháy như: chuông báo 
cháy, thiết bị báo cháy, thiết bị dập lửa, quần áo chữa cháy, bơm chữa cháy, miệng vòi rồng 
chữa cháy, ống vòi rồng chữa cháy, vòi chữa cháy, vòi cứu hỏa, rèm chống cháy bằng 
amiăng, rèm chịu lửa bằng amiăng, hợp chất dập lửa, hợp chất chữa cháy, dung dịch chất 
chữa cháy. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; dịch vụ cho thuê thiết bị báo cháy. 

 

(210) 4-2020-30276 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

an toàn Việt Nam  (VN) 
Tầng 7 tòa nhà đa năng 169 Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất dập lửa; hợp chất chữa cháy; dung dịch chất chữa cháy. 
 

Nhóm 02: Sơn chịu lửa; sơn chống cháy. 
 

Nhóm 09: Bình chữa cháy; bình cứu hỏa (có chứa dung dịch chất chữa cháy bên trong); túi 
chữa cháy (túi có chứa dung dịch chất chữa cháy bên trong); thiết bị chữa cháy và dụng cụ 
chữa cháy; quần áo chữa cháy; xe chữa cháy; ống vòi rồng chữa cháy; vòi chữa cháy; vòi 
cứu hỏa. 

 

Nhóm 17: Rèm chống cháy bằng amiăng; rèm chịu lửa bằng amiăng; vật liệu chịu lửa dùng 
để cách điện cách nhiệt; vật liệu chịu nhiệt dùng để cách ly. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các loại: thiết bị chữa cháy như: chuông báo 
cháy, thiết bị báo cháy, thiết bị dập lửa, quần áo chữa cháy, bơm chữa cháy, miệng vòi rồng 
chữa cháy, ống vòi rồng chữa cháy, vòi chữa cháy, vòi cứu hỏa, rèm chống cháy bằng 
amiăng, rèm chịu lửa bằng amiăng, hợp chất dập lửa, hợp chất chữa cháy, dung dịch chất 
chữa cháy. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; dịch vụ cho thuê thiết bị báo cháy. 
 

 
(210) 4-2020-30289 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) AMVAC HONG KONG LTD.  (CN) 

11/F., Unit B, Winbase Centre, 208 
Queen's Road Central, Sheung Wan, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chất điều hòa sinh trưởng thực vật, phân bón, hoặc nguyên tố vi lượng giúp sinh 
trưởng thực vật trong thùng chứa để sử dụng như một thành phần của hệ thống phân phối sử 
dụng công nghệ xử lý phân tán, được sử dụng trong nông nghiệp; chất điều hòa sinh trưởng 
thực vật, phân bón, hoặc nguyên tố vi lượng giúp sinh trưởng thực vật trong thùng được gắn 
thẻ nhận dạng qua tần số vô tuyến để sử dụng như một thành phần của hệ thống phân phối 
sử dụng công nghệ xử lý phân tán, được sử dụng trong nông nghiệp.  

 
Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, hoặc chất diệt nấm để sử dụng 
như một thành phần của hệ thống phân phối sử dụng công nghệ xử lý phân tán, được sử 
dụng trong nông nghiệp; chất diệt loài gây hại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, hoặc chất diệt 
nấm có trong các thùng được gắn thẻ nhận dạng qua tần số vô tuyến chứa để sử dụng như 
một thành phần của hệ thống phân phối sử dụng công nghệ xử lý phân tán, được sử dụng 
trong nông nghiệp.  

 
Nhóm 07: Máy móc được sử dụng trong nông nghiệp để phân phối sản phẩm nông nghiệp, 
cụ thể: chất điều hòa sinh trưởng thực vật, phân bón, chất diệt loài gây hại, thuốc diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu, và chế phẩm nguyên tố vi lượng. 

 
Nhóm 09: Nhóm 09: hệ thống phân phối điện tử để phân phối các sản phẩm nông nghiệp 
bao gồm một thiết bị đo lường để phân phối nguyên liệu bằng điện tử từ một hay nhiều 
thùng chứa phi kim chứa các sản phẩm nông nghiệp, đồng thời hoặc không liên tục; hệ 
thống phân phối điện tử để sử dụng trong nông nghiệp bao gồm một hoặc nhiều bộ cảm 
biến và/hoặc màn hình để nhận biết các điều kiện bên ngoài và hiệu suất của hệ thống mà 
tương tác với công nghệ không gian địa lý để cho phép ứng dụng đồng thời theo quy tắc 
nhiều sản phẩm nông nghiệp từ các thùng được gắn thẻ nhận dạng qua tần số vô tuyến và 
các thùng không được gắn thẻ nhận dạng qua tần số vô tuyến. 

 

 
(210) 4-2020-30292 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) KYOCERA CORPORATION   (JP) 

6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 612-8501, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng cho pin mặt trời; màng cho sản xuất năng lượng mặt trời; tấm cho pin mặt 

trời; tấm cho sản xuất năng lượng mặt trời; màng nhựa cho pin mặt trời; màng nhựa cho sản 
xuất năng lượng mặt trời; tấm nhựa cho pin mặt trời; tấm nhựa cho sản xuất năng lượng mặt 
trời; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; tấm chất dẻo được tráng phủ chất dính để sử dụng 
trong sản xuất; chất dẻo bán thành phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao 
gói; màng và tấm bằng chất dẻo bán thành phẩm được sử dụng trong các tấm (mô-đun) 
năng lượng mặt trời hoặc quang điện; tấm mỏng tổng hợp phi kim loại bằng chất dẻo dưới 
dạng tấm lớp đáy (backsheet) để sử dụng trong sản xuất tấm (mô- đun) năng lượng mặt trời; 
màng và tấm bằng chất dẻo để sử dụng trong sản xuất tấm (mô-đun) năng lượng mặt trời; 
màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói, cụ thể là, màng mỏng bằng chất dẻo để 
sử dụng trong trong các tấm bảo vệ cho pin mặt trời; vật liệu bịt kín và vật liệu cách điện, 
cách nhiệt, cụ thể là, sử dụng cho pin mặt trời và cho các bộ phận và vật liệu cho sử dụng 
pin mặt trời; vật liệu bao gói bằng chất dẻo, cụ thể là, tấm bọc gói dùng cho pin mặt trời.  
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(210) 4-2020-30298 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 7.3.1; 7.3.2 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đen. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
kính TASON  (VN) 
163 đường Đồng Khởi, Kp6, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; kính xây dựng.  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, nhôm, kính 

xây dựng.  

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; gia công nhôm kính; mài, cắt kính.  
 

 
(210) 4-2020-30307 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) UK00003497528 05.06.2020 GB 

  

(731) THE COCA-COLA COMPANY  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn có chứa nước có ga, rượu và hương liệu (hard seltzes); đồ uống 

có cồn [trừ rượu vang]. 
 

 
(210) 4-2020-30371 (220) 31.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.3.1; 25.5.25 

(591) Trắng, đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WEI CHUANG  (VN) 
5/28, khu phố Bình Đức 2, phường Bình 

Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị làm lạnh nước; tủ bày hàng đông lạnh; tủ ướp lạnh; thiết bị làm 

đá lạnh; thiết bị để làm sạch nước. 
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(210) 4-2020-30379 (220) 31.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Linh Nhật  
(VN) 
Số 208, tổ 21, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; tinh dầu (dùng cho mục đích mỹ 

phẩm); dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-30380 (220) 31.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Linh Nhật  
(VN) 
Số 208, tổ 21, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; tinh dầu (dùng cho mục đích mỹ 

phẩm); dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-30414 (220) 31.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18; 

26.13.1 
(591) Xanh lam, vàng cam, xanh lá cây, nâu, 

đen. 

(540) 

  

(731) Hồ Thị Xuân  (VN) 
88 Trần Thánh Tông, phường Hưng Lộc, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ, bột ngũ cốc, gạo lứt, bột đậu nành (tất cả không dùng cho mục 
đích y tế).  

 
 

(210) 4-2020-30477 (220) 31.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
Lầu 8, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu 
Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ chức 
hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 
 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm 

 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san lấp 
mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các 
chuyến du lịch 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch 
vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát-xa; 
dịch vụ tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2020-30502 (220) 31.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A26.11.8 
(591) Xanh, cam, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thiết bị Nam Anh  
(VN) 
Số 8-8A đường Lê Lăng, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân, tay giả, mắt và răng 

giả; khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2020-30519 (220) 31.07.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.4.4; 7.3.4; 26.7.25 
(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

thương mại và dịch vụ Tây 
Tiến   (VN) 
Số nhà 2, ngách 254/1, đường Bưởi, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch  
 

 
(210) 4-2020-30524 (220) 31.07.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.1.1; 2.1.11 

(591) Đen, trắng, xanh da trời, hồng nhạt, vàng 

nhạt, xanh lá cây, nâu, nâu vàng, đỏ. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 
Huy  (VN) 
Số 22-24 ngõ 23 tổ dân phố số 3, phường 

Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị các loại như: bột cà ri bơ, ngũ vị hương, bột cà ri nghệ, bột húng lìu, bột 

gia vị sốt vang, gia vị bò kho. 
 

 
(210) 4-2020-30682 (220) 03.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) JEMELLA GROUP LIMITED  (GB) 

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds 

LS11 5BZ, UK 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm cho da, da đầu, tóc và cơ thể; 

nước xức tóc; dầu gội đầu; thuốc nhuộm tóc; thuốc phủ màu tóc; dầu xả tóc; sản phẩm tạo 

kiểu tóc. 

 

Nhóm 08: Máy là tóc; thiết bị và dụng cụ cầm tay, dùng điện để tạo kiểu tóc; thiết bị và 

dụng cụ cầm tay, không dùng điện để tạo kiểu tóc; kéo; dao cạo; dao cạo dùng điện; tông 

đơ cắt tóc; phụ tùng, máy tóc và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm trên thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc và hộp đựng; thiết bị sấy khô tóc và hộp đựng; thiết bị làm nóng tóc 

và hộp đựng; máy móc và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm trên thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 21: Bàn chải; lược; hộp đựng lược; lược chải tóc; bộ phận, phụ kiện và phụ tùng cho 

các sản phẩm trên thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2020-30724 (220) 03.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 25.5.25; 26.4.2; 26.4.9; 

20.5.16 
(591) Trắng, xanh dương, xám. 
(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 

GAZPROM NEFT  (RU) 
190000, St Petersburg, ul. 
Pochtamtskaya, d. 3-5, lit. A, ch.pom. 
1N, kab 2401, Russian Federation 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 04: Antraxit; benzin; nhiên liệu sinh khối; than bánh làm từ gỗ; than bánh; mỡ làm từ 

dầu hoả để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp; sáp [nguyên liệu thô]; sáp khoáng; sáp 
để thắp sáng; sáp công nghiệp; sáp dùng cho đai truyền; sáp cácnauba; sáp ong; sáp ong 
dùng trong sản xuất mỹ phẩm; khí đốt để thắp sáng; khí dầu mỏ; khí đốt; xăng; hơi than; 
khí hoá rắn [nhiên liệu]; nhiên liệu; than chì bôi trơn; chất phụ gia, không phải hoá chất, 
dùng cho nhiên liệu động cơ; củi đốt; đóm giấy để châm lửa; dung dịch để cắt; dầu cá 
không ăn được; mỡ bảo quản da thuộc, đồ da; dầu để thắp sáng; chất bôi trơn dùng cho da 
thuộc, cho đồ da; mỡ dùng cho đồ đi chân; mỡ động vật để làm nến, xà phòng; mỡ công 
nghiệp; dầu lửa; than cốc; mỡ lông cừu dùng trong sản xuất mỹ phẩm; dầu hỏa; đóm gỗ để 
châm lửa; sáp bôi cho ván trượt tuyết; dầu mazut; dầu nhiên liệu; dầu bảo quản da thuộc, đồ 
da; dầu dùng cho sơn; dầu để tách tháo khuôn cốp pha [xây dựng]; dầu bảo quản công trình 
xây; dầu dùng cho vải, sợi, hàng dệt; dầu để bôi trơn; dầu công nghiệp; dầu dùng để làm 
ẩm; dầu nhựa than; than napta; dầu thầu dầu cho mục đích công nghiệp; dầu xương dùng 
cho mục đích công nghiệp; dầu động cơ; dầu hướng dương dùng cho mục đích công nghiệp; 
dầu cải dầu dùng cho mục đích công nghiệp; dầu nhờn; dầu mỏ; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh 
chế; đèn ngủ [nến]; oleine; paraffin; chế phẩm để khử bụi; chế phẩm dầu đậu nành để 
chống dính dùng cho dụng cụ nấu nướng; chế phẩm chống trơn trượt dùng cho đai truyền; 
than cám [nhiên liệu]; mồi lửa; nến thơm; nến dùng cho cây thông noel; nến; chất bôi trơn 
dùng cho vũ khí; mỡ để bôi trơn; chất bôi trơn dùng cho đai truyền; hỗn hợp nhiên liệu khí 
hoá; hợp chất hấp thu bụi; hợp phần kết dính bụi khi quét dọn; hợp phần làm lắng bụi; cồn 
[nhiên liệu]; stearine; nhiên liệu benzen; dầu điezel; nhiên liệu thắp sáng; nhiên liệu xylen; 
nhiên liệu khoáng; chất đốt; nhiên liệu gốc cồn; xăng dầu; than bùn [nhiên liệu]; than bùn 
đóng bánh [nhiên liệu]; bùi nhùi để châm thuốc súng; than bùn; than củi [nhiên liệu]; than 
đá; than đá dạng bánh; bấc đèn; bấc nến; ceresine; năng lượng điện; ethanol [nhiên liệu]; 
ete dầu mỏ. 

 
 

(210) 4-2020-30728 (220) 03.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ tin 
học Hải Dương  (VN) 
420/3A, quốc lộ 13, khu phố Thạnh 
Bình, phường An Thạnh, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
267 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần cứng máy tính; phần mềm máy 

tính; camera quan sát; màn hình [phần cứng máy vi tính]. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy 

tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 

báo động chống trộm; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa camera. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế phần 

mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-30736 (220) 03.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.1; 24.15.21; A1.1.2; A1.1.8 

(731) LYE MANUFACTURING SDN BHD  

(MY) 

Lot 1844, Jalan KPB 8, Kampung Baru 

Balakong, 43300 Kajang, Selangor, 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; hệ thống phân phối nước; vòi nóng lạnh 

cho đường ống nước; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước; thiết 

bị dùng cho cửa cấp nước; chi tiết ống dùng cho hệ thống làm nóng nước; hệ thống cung 

cấp nước. 

 
 

(210) 4-2020-30737 (220) 03.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.1; 24.15.21; A1.1.2; A1.1.8 

(731) LYE MANUFACTURING SDN BHD  

(MY) 

Lot 1844, Jalan KPB 8, Kampung Baru 

Balakong, 43300 Kajang, Selangor, 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; đầu nối bằng kim loại cho 

ống dẫn; đường ống bằng kim loại; ống máng bằng kim loại; đường ống áp lực bằng kim 

loại; nắp hố ga bằng kim loại; ống bao nối bằng kim loại; ống khuỷu bằng kim loại cho ống 

dẫn. 
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(210) 4-2020-30738 (220) 03.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đen, đỏ. 
(731) ANA MARIA ALVES CASAS  (PL) 

Rua Jólio Diniz, 228, P-4050-318 Porto, 
Portugal 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng; mặt nạ mỹ phẩm; nước thơm tóc; sản phẩm mỹ phẩm; bộ mỹ 

phẩm; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc da; chất khử mùi dùng cho sử dụng cá nhân 
[nước hoa]; chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; dầu dùng cho mục đích làm sạch; 
dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất nhuộm màu (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dùng cho sử dụng y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho người; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; chất tẩy 
uế; huyết thanh; collagen dùng cho mục đích y tế; chế phẩm ngoài da; chế phẩm y tế làm 
thon nhỏ; chế phẩm chăm sóc da dùng cho mục đích y tế; kem trị liệu [y tế]; gel toàn thân 
có chứa thuốc; kem để dùng ngoài da; gel để dùng ngoài da; nước thơm có chứa thuốc; chế 
phẩm tiêm được để sử dụng ngoài da; chế phẩm dùng để tiêm vi điểm. 

 

 
(210) 4-2020-30741 (220) 03.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Đinh Trọng Tấn   (VN) 

Thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện 
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà gừng; trà cao chè vằng; trà cà gai leo; tinh bột nghệ dùng trong 

thực phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: trà (chè), trà gừng, trà cao chè vằng, trà 
cà gai leo, tinh bột nghệ dùng trong thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-30771 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) GROWTH SHOP LTD  (GB) 

49 Greek Street, London, England, W1D 
4EG 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phát triển chiến lược kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh cũng như 

phát triển các quy trình phân tích và thực hiện kế hoạch chiến lược và quản lý dự án; tư vấn 
quản lý kinh doanh liên quan đến các vấn đề chiến lược, marketing, sản xuất, nhân sự và 
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bán lẻ; dịch vụ phân tích marketing; dịch vụ tư vấn marketing; phát triển kế hoạch 
marketing; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ marketing; dịch vụ 
marketing, cụ thể là nghiên cứu thị trường tiêu dùng; quảng cáo và marketing; dịch vụ tư 
vấn marketing kinh doanh; dịch vụ marketing kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn trong 
lĩnh vực chiến lược kinh doanh; dịch vụ hợp tác quảng cáo và marketing; dịch vụ marketing 
sáng tạo có bản chất là dịch vụ phát triển kế hoạch marketing sáng tạo; dịch vụ marketing 
trực tiếp; lập kế hoạch, phát triển, bảo trì, theo dõi và báo cáo các hoạt động marketing trực 
tuyến cho bên thứ ba; cung cấp các báo cáo marketing. 

 

 
(210) 4-2020-30775 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.2; A26.11.8; 13.1.6 
(591) Trắng, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
D&D Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, 
đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn hồ quang; đèn sợi đốt, đèn chiếu sáng; đèn chùm, đèn treo; đèn điện. 

 

 
(210) 4-2020-30800 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TEST RITE INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (CN) 
1F., 2F., 5F., No.23, Hsin Hu 3rd Rd., 
Nei Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; làm sạch toà nhà [bên trong]; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ 

sửa chữa xe hỏng; sửa chữa đồng hồ; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da. 
 

 
(210) 4-2020-30801 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TEST RITE INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
1F., 2F., 5F., No.23, Hsin Hu 3rd Rd., 
Nei Hu Dist., Taipei 114, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thanh; dịch vụ hãng tin tức; truyền thư điện tử; cho thuê thiết bị 

gửi tin nhắn; cung cấp diễn đàn trực tuyến; thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện. 
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(210) 4-2020-30802 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) TEST RITE INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
1F., 2F., 5F., No.23, Hsin Hu 3rd Rd., 
Nei Hu Dist., Taipei 114, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ lai kéo xe hỏng; cho thuê xe cộ; dịch vụ lưu kho; dịch vụ vận tải 

[thư tín hoặc hàng hoá]; hướng dẫn khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-30803 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) TEST RITE INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
1F., 2F., 5F., No.23, Hsin Hu 3rd Rd., 
Nei Hu Dist., Taipei 114, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; xử lý kim loại; xử lý 

vải; đốn gỗ và xẻ gỗ; đóng sách; mài kính quang học; xay bột; giết mổ động vật; may quần 
áo; dịch vụ in; dịch vụ làm sạch không khí; làm khung cho các tác phẩm nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2020-30807 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) TEST RITE INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
1F., 2F., 5F., No.23, Hsin Hu 3rd Rd., 
Nei Hu Dist., Taipei 114, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội nghị; xuất bản 

sách; dịch thuật; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]. 

 
 

(210) 4-2020-30808 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) TEST RITE INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
1F., 2F., 5F., No.23, Hsin Hu 3rd Rd., 
Nei Hu Dist., Taipei 114, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu y học; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thiết kế 
công nghiệp; thiết kế quần áo; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang 
tin điện tử]. 

 

 
(210) 4-2020-30819 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TEST RITE INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
1F., 2F., 5F., No.23, Hsin Hu 3rd Rd., 
Nei Hu Dist., Taipei 114, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ của nhà tâm lý học; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ 

giúp y tế; chăm sóc bãi cỏ; cắm hoa. 
 

 
(210) 4-2020-30820 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TEST RITE INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (CN) 
1 F., 2 F., 5F., No.23, Hsin Hu 3rd Rd., 
Nei Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 45: Giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ người hộ tống trong các 

cuộc giao tiếp thượng lưu [người đi kèm]; tư vấn tạo phong cách riêng cho trang phục cá 
nhân; tổ chức thực hiện các nghi lễ đám tang; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ 
nghiên cứu pháp luật. 

 

 
(210) 4-2020-30850 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.7; 26.4.2; A26.4.18; 26.3.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Tuyết Loan    (VN) 
1 Nguyễn Trọng Trí, An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính.   
 

Nhóm 14: Đồ trang sức, đồng hồ đeo tay.   
 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp) tiền.   
 

Nhóm 25: Quần áo, váy (đầm), áo khoác, quần áo lót, giày, dép, mũ nón, (tất)vớ, thắt lưng 
(dây nịt).   
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng hóa: mắt kính, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, 

ba lô, túi xách, ví (bóp) tiền, quần áo, váy (đầm), áo khoác, quần áo lót, giày, dep, mũ nón, 

tất (vớ), thắt lưng (dây nịt).  
 

 
(210) 4-2020-30851 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Loan   (VN) 
1 Nguyễn Trọng Trí, An Lạc A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức, đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp) tiền.  

 

Nhóm 25: Quần áo, váy (đầm), áo khoác, quần áo lót, giày, dép, mũ nón, (tất)vớ, thắt lưng 

(dây nịt).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng hóa: mắt kính, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, 

ba lô, túi xách, ví (bóp) tiền, quần áo, váy (đầm), áo khoác, quần áo lót, giày, dép, mũ nón, 

tất (vớ), thắt lưng (dây nịt).  

 
 

(210) 4-2020-30864 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) CÔNG TY TNHH PERFECT HEALTH  
(VN) 
888/18 Lạc Long Quân, phường 8, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao, quần áo, trang phục thể thao; 

đại lý mua bán ký gởi hàng hóa: thiết bị và dụng cụ tập thể dục như: xe đạp cố định tập tại 

chỗ, máy chạy bộ, thiết bị dùng trong phòng tập gym, ghế tập bụng, giày patin, tạ. 
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(210) 4-2020-30912 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.8; A1.1.10; A1.1.5; 

2.5.2; 2.5.30; A9.7.22 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng đồng, vàng, xanh, 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Việt ý  (VN) 
17A Trần Văn Cẩn, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 

 
(210) 4-2020-30913 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 

2.5.30; 2.5.5; A9.7.22 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng đồng, xanh, cam, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Việt ý  (VN) 
17A Trần Văn Cẩn, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 

(210) 4-2020-30934 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thành An  
(VN) 
Số 184 đường Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan điện cầm tay, sử dụng trong gia đình và công nghiệp; máy phun xịt 

rửa xe áp lực cao; máy công cụ. 
 

Nhóm 17: ống mềm phi kim loại. 
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(210) 4-2020-30938 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.15.1; A1.1.10 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần FANCY FARMS  
(VN) 
P103 - 531 Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm 

làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; sô cô la; men; bột nở. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế 
phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 

 
(210) 4-2020-30942 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.2; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Minh Phát  
(VN) 
Số 56 đường Nguyễn Văn Tiết, tổ 35, 
khu phố 3, phường Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt, đã chế biến; hạt tẩm ướp hương vị (hạt điều rang muối); thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở trái cây; trái cây rắc đường; lạc đã chế biến; ngô ngọt, đã chế biến. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; bắp ngô ngọt chưa chế biến [đã bóc vỏ hoặc còn nguyên vỏ]; hạt 
[ngũ cốc]; đậu tươi; hạt vừng ăn được, chưa qua xử lý; hạt điều tươi chưa chế biến. 

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ đại 
lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản. 

 
 

(210) 4-2020-30990 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.2; A25.3.3; A26.11.8 
(731) OFF-WHITE LLC  (US) 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, 
NY 10601, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi có hai quai dài để đeo vai hoặc xách tay (túi tote); túi cầm tay 
cho phụ nữ (ví tiền); túi nhỏ dành cho phụ nữ; túi đựng mỹ phẩm (túi rỗng); túi mua hàng 
có thể tái sử dụng; ví tiền; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; cặp da; túi du lịch; vali; hành lý; 
túi xách đa dụng; ô và lọng; cặp học sinh; túi đựng sách vở; ba lô bằng vải dù; vali đựng đồ 
trang điểm (rỗng); ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); bao để móc chìa khóa; ví 
đựng thẻ tín dụng; ví đựng danh thiếp; cặp đựng tài liệu có nhiều ngăn nhỏ bên trong, túi 
đựng đồ tập thể hình; túi đi biển; túi thể thao; túi đựng đồ vệ sinh cá nhân (rỗng); quần áo 
cho vật nuôi trong nhà.   

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo và quần; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn choàng cổ; thắt lưng 
[trang phục]; quần áo bơi; quần áo lót; quần áo lót định hình; khẩu trang đan [trang phục]; 
áo vét; áo nỉ; áo len dài tay; áo gilê, áo choàng ngoài; áo khoác blazer (dạng áo vest mỏng 
với kiểu dáng thoải mái); bộ quần áo; quần dài; quần jean; quần soóc; áo sơ mi; áo váy; 
váy; khăn quàng cổ; khăn choàng; tất ngắn cổ; tất cao cổ; dải đeo quần, tất; găng tay [trang 
phục]; áo choàng tắm; tấm che mắt khi ngủ; cổ tay áo [trang phục]; dải băng bằng vải thấm 
nước quấn quanh đầu hoặc cổ tay (để hút mồ hôi); dải băng buộc đầu; khăn vuông thường 
có hoa văn màu sắc sặc sỡ dùng cho đầu hay cổ (khăn bandana); mũ lưỡi trai làm đồ đội 
đầu; mũ; tấm che nắng làm đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2020-30991 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 2.3.1; 4.5.21 
(731) OFF-WHITE LLC     (US) 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, 
NY 10601, U.S.A.    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi có hai quai dài để đeo vai hoặc xách tay (túi tote); túi cầm tay 

cho phụ nữ (ví tiền); túi nhỏ dành cho phụ nữ; túi đựng mỹ phẩm (túi rỗng); túi mua hàng 
có thể tải sứ dụng; ví tiền; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; cặp da; túi du lịch; vali; hành lý; 
túi xách đa dụng; ô và lọng; cặp học sinh; túi đựng sách vở; ba lô bằng vải dù; vali đựng đồ 
trang điểm (rỗng); ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); bao để móc chìa khóa; ví 
đựng thẻ tín dụng; ví đựng danh thiếp; cặp đựng tài liệu có nhiều ngăn nhỏ bên trong, tứi 
đựng đồ tập thể hình; túi đi biển; túi thể thao; túi đựng đồ vệ sinh cá nhân (rỗng); quần áo 
cho vật nuôi trong nhà.   

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo và quần; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn choàng cổ; thắt lưng 
[trang phục]; quần áo bơi; quần áo lót; quần áo lót định hình; khẩu trang đan [tran phục]; áo 
vét; áo nỉ; áo len dài tay; áo gilê, áo choàng ngoài; áo khoác blazer (dạng áo vest mỏng với 
kiểu đáng thoải mái); bộ quần áo; quần dài; quần jean; quần soóc; áo sơ mi; áo váy; váy; 
khăn quàng cổ; khăn choàng; tất ngắn cổ; tất cao cổ; dải đeo quần, tất; găng tay [trang 
phục]; áo choàng tắm; tấm che mắt khi ngủ; cổ tay áo [trang phục], dải băng bằng vải thấm 
nước quấn quanh đầu hoặc cổ tay (để hút mồ hôi), dải băng buộc đầu, khăn vuông thường 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
276 

có hoa văn màu sắc sặc sỡ dùng cho đầu hay cổ (khăn bandana); mũ lưỡi trai làm đồ đội 
đầu; mũ; tấm che nắng làm đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2020-31005 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LELYAK ALEKSANDR IVANOVICH  

(RU) 
r.p. Koltsovo, dom 35, kv. 28, RU-
630559 Novosibirskaya oblast, Russia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vi khuẩn dùng cho thú y; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chế phẩm thúc 

đẩy sự ra hoa của thực vật, chế phẩm thúc đẩy sự không ra hoa của thực vật.  
 
 

(210) 4-2020-31009 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) ST. PAPAIOANNOU SOCIETE 

ANONYME INDUSTRIAL AND 
COMMERCIAL COMPANY OF 
CHILDREN CLOTHES AND 
RELEVANT PRODUCTS "WITH 
DISTINCTIVE TITLE LAPIN HOUSE"  
(GR) 
Styl. Gonata 4, Peristeri, 121 33, Athens, 
Greece  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo cho trẻ sơ sinh; đồ đi chân; đồ đi chân cho 

trẻ em; đồ đi chân cho trẻ sơ sinh; áo choàng mặc sau khi tắm; thắt lưng [trang phục]; giày 
dùng ở bãi biển; dép; găng tay [trang phục]; khăn vuông quàng cổ, khăn quàng cổ; áo mưa; 
quần áo đan dùng cho trẻ em; áo chẽn không tay.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ: quần áo, phụ kiện quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, quần áo 
thường ngày, phụ kiện thời trang, đồ nội thất, vật dụng trang trí nhà cửa, đồ đạc dành cho 
trẻ em, vật dụng dành cho em bé; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không 
kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này bằng cách 
đặt hàng qua thư hoặc thông qua các phương tiện viễn thông, cụ thể là: tập hợp và trưng bày 
các sản phẩm quần áo, phụ kiện quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, quần áo thường ngày, phụ 
kiện thời trang, đồ nội thất, vật dụng trang trí nhà cửa, đồ đạc dành cho trẻ em, vật đựng 
dành cho em bé; dịch vụ cửa hàng bán lẻ: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, quần áo thường 
ngày, phụ kiện trang phục, đồ đạc dành cho trẻ em, vật dụng dành cho em bé cho phép 
khách hàng dễ xem và mua các loại hàng hóa này từ catalo quần áo và phụ kiện quần áo 
bằng cách đặt hàng qua thư; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến: quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
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đầu, quần áo thường ngày, phụ kiện trang phục, đồ đạc đành cho trẻ em, vật dụng dành cho 
em bé.  

 

 
(210) 4-2020-31012 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; A19.7.16; 5.9.14 
(591) Vàng nâu, đen, trắng. 
(731) Trần Thanh Mỹ Huệ  (VN) 

921/44 đường 30/4, phường 11, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2020-31064 (220) 05.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.11; A26.11.9; A1.1.9; A1.1.2; 

24.15.21; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xám, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học Thành Đức  
(VN) 
Số 58 đường Mã Lò, khu phố 1, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy in dùng cho máy tính; hộp mực không có mực dùng cho máy in và máy sao 

chụp; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi 
tính. 

 

 
(210) 4-2020-31070 (220) 05.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A10.3.11; A10.3.13; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng 
Hoàng   (VN) 
Số 68E, phố Đức Giang, tổ 22, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ các loại quạt điện dùng cho mục đích gia đình; bán lẻ các loại đèn dùng 

cho mục đích gia dụng; bán lẻ bàn ghế; bán lẻ tủ sấy quần áo; bán buôn các loại quạt điện 
dùng cho mục đích gia đình; bán buôn các loại đèn dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2020-31135 (220) 05.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; 1.3.1; 3.7.21; 3.7.10; 3.7.16; 

25.1.6; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng 

cam, đen. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Dũng Cát 
Yến  (VN) 
Số 75, đường số 1, khu dân cư Khang 

An, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích 

y học hoặc thú y; chế phẩm để làm sạch dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong công 

nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-31310 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 9.1.1; 9.1.7 

(591) Đen, xám nhạt. 

(731) Nguyễn Nhi Thuận  (VN) 
ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; mũ; tất; khăn quàng cổ. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần, áo, giày, dép, mũ, tất, găng tay, thắt lưng, khăn 

quàng cổ, túi xách, ví, ba lô, túi du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-31312 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Màu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PSC Hà Nội  
(VN) 
Phòng P1002 tòa nhà Licogi 18, thị trấn 

Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang vải kháng khuẩn (trang phục). 
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(210) 4-2020-31333 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.8; 26.4.7 
(591) Xanh rêu, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Dương Kim Kiên  (VN) 
Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử mùi; đèn; bồn vệ sinh; bệ xí vệ sinh; bồn tắm; vòi hoa sen. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2020-31347 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; 3.7.7 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiến Bộ 
INFINITY Việt Nam  (VN) 
Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ cung ứng lao 

động nước ngoài. 

 

(210) 4-2020-31364 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) GRACEFOOD CO., LTD.  (KR) 

1st floor, 137-4, Geumam-ro, Gyeryong-
si, Chungcheongnam-do 32832, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh nhà hàng Budaejjigae (lẩu xúc xích hầm kiểu Hàn Quốc); 

dịch vụ nhượng quyền thương mại nhà hàng Budaejjigae (lẩu xúc xích hầm kiểu Hàn 
Quốc), cụ thể là, tư vấn quản lý kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh, tư vấn tổ chức và 
quản lý kinh doanh, tất cả liên quan đến nhượng quyền thương mại nhà hàng Budaejjigae 
(lẩu xúc xích hầm kiểu Hàn Quốc); quản lý kinh doanh nhà hàng Hàn Quốc; quản lý kinh 
doanh nhà hàng; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là, tư vấn quản lý kinh doanh, 
hỗ trợ quản lý kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, tất cả liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác. 
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Nhóm 43: Dịch vụ căng tin Budaejjigae (lẩu xúc xích hầm kiểu Hàn Quốc); dịch vụ chuỗi 

nhà hàng Budaejjigae (lẩu xúc xích hầm kiểu Hàn Quốc); dịch vụ chuỗi nhà hàng; dịch vụ 

cung cấp thức ăn mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-31365 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(731) GRACEFOOD CO., LTD.  (KR) 

1st floor, 137-4, Geumam-ro, Gyeryong-

si, Chungcheongnam-do 32832, 

Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh nhà hàng Budaejjigae (lẩu xúc xích hầm kiểu Hàn Quốc); 

dịch vụ nhượng quyền thương mại nhà hàng Budaejjigae (lẩu xúc xích hầm kiểu Hàn 

Quốc), cụ thể là, tư vấn quản lý kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh, tư vấn tổ chức và 

quản lý kinh doanh, tất cả liên quan đến nhượng quyền thương mại nhà hàng Budaejjigae 

(lẩu xúc xích hầm kiểu Hàn Quốc); quản lý kinh doanh nhà hàng Hàn Quốc; quản lý kinh 

doanh nhà hàng; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là, tư vấn quản lý kinh doanh, 

hỗ trợ quản lý kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, tất cả liên quan đến 

nhượng quyền thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ căng tin Budaejjigae (lẩu xúc xích hầm kiểu Hàn Quốc); dịch vụ chuỗi 

nhà hàng Budaejjigae (lẩu xúc xích hầm kiểu Hàn Quốc); dịch vụ chuỗi nhà hàng; dịch vụ 

cung cấp thức ăn mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-31394 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thừa Quán  
(VN) 
Thửa đất số 328, tờ bản đồ số 26, khu 5, 

phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc ngành nhựa.  
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(210) 4-2020-31396 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A5.11.17; 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng, đen, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM & DV Cái Gia  
(VN) 
21 đường Phạm Ngũ Lão, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước (đồ 

uống); chế phẩm không cồn để làm đồ uống; nước yến giải khát (đồ uống không cồn); nước 
nha đam giải khát (đồ uống không cồn).  

 

 
(210) 4-2020-31421 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3; A5.5.20; 

2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu VINAFAMA  
(VN) 
Thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và 

dụng cụ phẫu thuật. 
 

Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục); quần áo (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ mua bán các sản phẩm: thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết 
bị và dụng cụ phẫu thuật, dược phẩm, nước rửa tay sát khuẩn, nước rửa tay cho mục đích y 
tế, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang (trang phục), khẩu trang (bảo hộ lao 
động), quần áo (trang phục), quần áo bảo hộ lao động, mỹ phẩm, giầy và dép (trang phục), 
phụ kiện cho trang phục (ghim cài, khóa cài, lông vũ), đồ đội đầu, túi xách da và giả da, 
thực phẩm chức năng cho mục đích y tế, thực phẩm đã qua chế biến và bảo quản (gồm thực 
phẩm làm từ thịt, cá, trứng), ngũ cốc, bánh kẹo, sữa, rau đã chế biến và bảo quản, củ đã chế 
biến và bảo quản, quả đã chế biến, bảo quản. 
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(210) 4-2020-31422 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 4.1.4 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh tổ hợp nghệ 
thuật - sự kiện FK House  (VN) 
30-TTB khu nhà ở 319 Bồ Đề, tổ 10 (biệt 

thự), phường Bồ Đề, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các sự kiện giải trí; tổ chức các buổi biểu diễn; dạy nhảy; 

dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ huấn luyện viên cá 

nhân [huấn luyện thể dục thể hình (gym và fitness)]. 
 

 
(210) 4-2020-31424 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) SHANGHAI FOREST CABIN 

BIOLOGICAL-TECH CO., LTD.  (CN) 

Block 2, No. 758 Xin Ge Road, 

Songjiang District, Shanghai, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu. 

 
 

(210) 4-2020-31425 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) SHANGHAI FOREST CABIN 

BIOLOGICAL-TECH CO., LTD.  (CN) 

Block 2, No. 758 Xin Ge Road, 

Songjiang District, Shanghai, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm 

cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính. 
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(210) 4-2020-31439 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Vũ Ngọc Tấn   (VN) 
Thôn 1, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp các loại: bếp ga, bếp điện, bếp từ.  
 

 
(210) 4-2020-31448 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.1; A24.15.11 

(591) Xanh dương đậm. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ điện tử viễn thông 
HKP  (VN) 
174 đường 17 khu phố 5, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa như: máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, linh 

kiện điện tử, camera, máy chụp hình, máy ghi âm, máy chiếu phim, băng đĩa, điện thoại, ti 

vi, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, thiết bị âm thanh, loa, máy lạnh, máy giặt, máy sấy, máy lọc 

nước máy lọc khí, máy nước nóng lạnh, máy hút khói, đèn điện, đèn sạc, ổn áp, ổ cắm điện, 

dây điện, quạt máy, quạt điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện, nồi hấp, nồi áp suất, bình 

thủy điện, lẩu điện, máy hút bụi, bàn ủi, quạt phun sương, bếp từ, bếp ga, lò nướng, nồi đa 

năng, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy vắt cam, máy pha cà phê, máy sấy chén, bình 

đun siêu tốc, bàn ủi, máy làm sữa chua, máy xay đậu nành, máy đánh trứng, máy xay thịt, 

máy nướng bánh, chảo điện, giường, tủ, bàn ghế, sách, báo, tạp chí; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 

trực tuyến các hàng hóa như: máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, linh kiện 

điện tử, camera, máy chụp hình, máy ghi âm, máy chiếu phim, băng đĩa, điện thoại, ti vi, tủ 

lạnh, tủ đông, tủ mát, thiết bị âm thanh, loa, máy lạnh, máy giặt, máy sấy, máy lọc nước, 

máy lọc khí, máy nước nóng lạnh, máy hút khói, đèn điện, đèn sạc, ổn áp, ổ cắm điện, dây 

điện, quạt máy, quạt điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện, nồi hấp, nồi áp suất, bình thủy 

điện, lẩu điện, máy hút bụi, bàn ủi, quạt phun sương, bếp từ, bếp ga, lò nướng, nồi đa năng, 

máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy vắt cam, máy pha cà phê, máy sấy chén, bình đun 

siêu tốc, bàn ủi, máy làm sữa chua, máy xay đậu nành, máy đánh trứng, máy xay thịt, máy 

nướng bánh, chảo điện, giường, tủ, bàn ghế, sách, báo, tạp chí; nghiên cứu thị trường; xuất 

nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]. 
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(210) 4-2020-31457 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 19.7.1 

(731) Công ty cổ phần EPVINA  (VN) 
Số 59B ngõ 16 đường Đỗ Xuân Hợp, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị lọc không khí; thiết bị hút ẩm; bình đun nước nóng; thiết bị lọc 

nước; bếp nấu ăn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: dụng cụ nhà 

bếp, ấm không dùng điện, ấm đun nước, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc nhà bếp, 

thiết bị nhà vệ sinh, thảm chùi chân sau khi tắm, khăn tắm, giá giữ xà phòng, giá đựng đồ 

dùng trong nhà tắm, thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh, giấy vệ sinh, giường, tủ, 

bàn, ghế, giá, kệ, nước uống, máy trộn, thiết bị khử trùng, thiết bị lọc không khí. 
 

 
(210) 4-2020-31459 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.3.4; A26.11.9 

(591) Trắng, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH TM DV SX Yến 
Sào Củ Chi  (VN) 
Số 46, đường kênh 13, ấp Mũi Lớn 1, xã 

Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 05: Nước yến bổ sung sắt, canxi (phù hợp cho mục đích y tế); nước yến có bổ sung 

collagen (phù hợp cho mục đích y tế); nước yến có tác dụng phục hồi sức khỏe (phù hợp 

cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có chứa thành phần yến (dùng cho mục 

đích y tế). 

 

Nhóm 29: Yến sào đã tinh chế; yến sào thô; yến sào tinh chế thành dạng bột; tổ yến nguyên 

chất chưng sẵn (thực phẩm); súp yến (làm từ yến sào trong đó yến là chủ yếu). 

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh có chứa thành phần yến: cháo yến, chè yến, bánh kẹo có 

thành phần yến. 

 

Nhóm 32: Nước yến, nước giải khát có chứa thành phần yến [đồ uống không cồn]. 
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(210) 4-2020-31493 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Lê Đình Hải  
(VN) 
Tại nhà riêng bà Lê Thị Huệ, tổ 9, xã 

Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Váng đậu (làm từ đậu nành); đậu phụ; món chả làm từ đậu phụ.  
 

 
(210) 4-2020-31521 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.1.6; 26.5.1; 25.5.2 

(591) Đen, be. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INDOCHINA 
DESIGN  (VN) 
Phòng 1104, tầng 11, số 9 Duy Tân, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước các loại. 

 
 

(210) 4-2020-31545 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) MAO KEJUN  (CN) 

West side of Dingxi 204 national 

highway (Jiangsu Fucai Company), 

Caoyan town, Dafeng district, Yancheng 

city, Jiangsu province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy phát điện; máy ly tâm; máy khí nén; máy thổi; bộ lọc là bộ 

phận của máy móc hoặc động cơ.  
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(210) 4-2020-31581 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 24.9.1; A26.11.12 
(731) FUJIAN LOVE GROWTH 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., 
LTD.   (CN) 
Room 720-721, 15#, Xingguangyao 
Plaza, Anji Road, Chengdong Street, 
Fengze District, Quanzhou, Fujian, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót, thấm hút được, dùng cho người 

không tự chủ được; quần tã dùng cho người không tự chủ được; băng vệ sinh dạng nút dùng 
khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2020-31590 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.1.23; A18.1.9; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bigmax Quốc tế  
(VN) 
Số 30, ngõ 155, tổ 28 đường Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phân bón, hóa chất dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, sơn, 

chế phẩm chống rỉ, chất bảo quản gỗ, thuốc màu, mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, làm trắng, 
bột giặt, nước giặt, xà phòng, xăng dầu, dầu hỏa, than đá, dầu mỏ, mỡ để bôi trơn, chế 
phẩm khử mùi, làm sạch không khí, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc thú y, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, kim loại thường và hợp kim của chúng, máy tiện, máy trộn bê tông, máy 
đóng bao, máy cắt rãnh, thiết bị hàn điện, máy nén, máy khoan, máy dập, bàn là, thiết bị 
báo cháy, chống trộm, thiết bị ghi hình, mũ bảo hiểm, phần mềm ứng dụng của máy tính, 
phích cắm điện, ổ cắm điện, dụng cụ và thiết bị y tế, thiết bị phẫu thuật, máy xoa bóp, máy 
siêu âm, que thử thai, thiết bị sưởi ấm, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện dân 
dụng (cụ thể: quạt điện, máy sấy tóc), bếp ga, bếp điện, nồi cơm điện, máy lọc nước, xe cộ, 
phương tiện giao thông và phụ tùng của chúng, pháo hoa, thuốc nổ, súng, đạn, dụng cụ âm 
nhạc, báo chí, ấn phẩm, khăn ướt, sách, nhựa bán thành phẩm, vật liệu xây dựng phi kim 
loại, kính xây dựng, gạch, xi măng, gỗ ván, đồ trang điểm (cọ trang điểm), chỉ nha khoa, 
cặp tóc, bờm, dây buộc tóc, chiếu, thảm dùng cho xe cộ mặt đất, dụng cụ câu cá, máy tập 
trong phòng tập thể dục, bóng bay, cầu lông, vợt, sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm có 
nguồn gốc động vật cũng như rau đã qua chế biến, bảo quản, bánh kẹo, bún, phở, mỳ, gia 
vị, muối sấy, lá trà, cà phê, rau củ quả tươi, hạt giống, nước khoáng, nước ga, đồ uống 
không cồn, bia, nước ép, đồ uống có cồn, thuốc lá.  
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(210) 4-2020-31591 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bigmax Quốc tế  
(VN) 
Số 30, ngõ 155, tổ 28 đường Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính tải xuống được.  

 

 
(210) 4-2020-31592 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bigmax Quốc tế  
(VN) 
Số 30, ngõ 155, tổ 28 đường Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính tải xuống được.  

 

 
(210) 4-2020-31638 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.9; 26.4.4; A26.11.12; 7.3.11; 

1.15.11; 26.13.25 
(591) Vàng đồng đậm, vàng đồng nhạt, nâu. 
(731) Công ty TNHH nhà Trầm 

Hương Việt Nam  (VN) 
1328/32 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; trầm hương. 

 

 
(210) 4-2020-31661 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 88817068 02.03.2020 US 

  
(731) TERRESSENTIA CORPORATION  

(US) 
7410 Northside Drive, Suite 200, N. 
Charleston, South Carolina 29420, U.S.A

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng đồ uống; đồ thủy tinh để chứa đựng đồ uống; bọc cách nhiệt có 

quai xách cho chai lọ, cốc uống nước và bình uống nước; tấm lót đồ chứa đựng đồ uống, 

không bằng giấy hoặc vải dệt; dụng cụ mở nút chai, dùng điện hoặc không dùng điện; cốc 

vại; bình bẹt đựng đồ uống. 
 

 
(210) 4-2020-31662 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88817068 02.03.2020 US 

  

(731) TERRESSENTIA CORPORATION  

(US) 

7410 Northside Drive, Suite 200, N. 

Charleston, South Carolina 29420, U.S.A

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục; thắt lưng [quần áo]; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-31663 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88817068 02.03.2020 US 

  

(731) TERRESSENTIA CORPORATION  

(US) 

7410 Northside Drive, Suite 200, N. 

Charleston, South Carolina 29420, U.S.A

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2020-31664 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88817068 02.03.2020 US 

  

(731) TERRESSENTIA CORPORATION  

(US) 

7410 Northside Drive, Suite 200, N. 

Charleston, South Carolina 29420, U.S.A

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh được chưng cất; đồ uống có cồn, trừ bia. 
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(210) 4-2020-31665 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88817068 02.03.2020 US 

  

(731) TERRESSENTIA CORPORATION  

(US) 

7410 Northside Drive, Suite 200, N. 

Charleston, South Carolina 29420, U.S.A

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản trị kinh doanh trong lĩnh vực rượu mạnh được chưng cất và đồ 

uống có cồn; dịch vụ marketing doanh nghiệp trong lĩnh vực rượu mạnh được chưng cất và 

đồ uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2020-31666 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88817068 02.03.2020 US 

  

(731) TERRESSENTIA CORPORATION  

(US) 

7410 Northside Drive, Suite 200, N. 

Charleston, South Carolina 29420, U.S.A

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 40: Chưng cất rượu mạnh cho người khác; dịch vụ nhà máy chưng cất rượu. 
 

 
(210) 4-2020-31668 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 88817068 02.03.2020 US 

(731) TERRESSENTIA CORPORATION  

(US) 

7410 Northside Drive, Suite 200, N. 

Charleston, South Carolina 29420, U.S.A

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cố vấn phát triển sản phẩm, không bao gồm dịch vụ phát triển phần 

mềm; dịch vụ cố vấn phát triển sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ tinh chế rượu được 

chưng cất và rượu mạnh được chưng cất. 
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(210) 4-2020-31681 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Ngân My   (VN) 
Số 112/59, khu phố 2, đường Phạm Văn 
Thuận, phường Thống Nhất, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân.  

 

 
(210) 4-2020-31683 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) UCC HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

6-go, 1-ban, 5-chome, Tamondori, Chuo-
ku, Kobeshi, Hyogo-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; cà phê 

rang; hương liệu cà phê, trừ tinh dầu; đồ uống cà phê có sữa; trà đã đông lạnh; đồ uống trên 
cơ sở trà; trà nhân tạo dùng làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2020-31712 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Hộ kinh doanh Phở Duy 

(Phương Nam)  (VN) 
317 Tôn Đức Thắng, KV Bình Hoà A, 
phường Phước Thới ¤ môn, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán phở. 

 

 
(210) 4-2020-31713 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH trang phục thể 

thao ULTIMATE Việt Nam  (VN) 
Lô B2.10 đường Gò Nảy 6, phường Hoà 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo bóng đá; quần áo; giày dép; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-31715 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) SHENZHEN QIAN RUI 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
1806, Shihong Bldg., No.2095, Bixin 
Rd., Longgang Sub-dist., Longgang 
Dist., Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; dụng cụ uốn lông mi; dụng cụ bện tóc/tết tóc, chạy 

điện; dụng cụ triệt lông bằng laze, không dùng cho mục đích y tế; bàn là; kẹp uốn tóc. 
 

 
(210) 4-2020-31717 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HONG KONG WOER TRADING CO., 

LIMITED  (CN) 
Flat/Rm 602, 6/F, No.168 Queen's Road 
Central, Hong Kong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện; ống lót bằng nhựa nhiệt dẻo có thể co lại dùng cho gia công 

dây cáp; khớp nối ống, không bằng kim loại; ống mềm, không bằng kim loại; vật liệu cách 
điện, cách nhiệt; chất điện môi [vật liệu cách điện]; vật liệu cách điện cho dây cáp; vật liệu 
cách điện cho đường dẫn điện; bao bì không thấm nước; chất dẻo bán thành phẩm; vật liệu 
bọc ống không bằng kim loại; vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu đệm lót 
bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; hợp 
chất bịt kín dùng cho mối nối; chất cách điện; vật liệu cách điện, cách nhiệt cho đường ray; 
vật liệu không dẫn điện để giữ nhiệt; xốp nâng đỡ cho việc cắm hoa [bán thành phẩm]; 
màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói. 

 

 
(210) 4-2020-31725 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.6; A5.5.20 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh bất động sản Thuận 
Phát  (VN) 
Tầng 46, toà tháp Tài chính Bitexco, số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê; 
môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-31732 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

gia công cơ khí Đại Phúc 
Thịnh  (VN) 
Số 14/9, KP 2, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-31795 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 90/044,930 09.07.2020 US 

(531) 2.1.1; A2.1.16 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) SU TI SPIRITS COMPANY, LLC  (US) 

528 W. Kennedale Parkway, Kennedale, 
Texas 76060, United States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia; rượu cồn (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2020-31796 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 90/044,910 09.07.2020 US 

  
(731) SU TI SPIRITS COMPANY, LLC  (US) 

528 W. Kennedale Parkway, Kennedale, 
Texas 76060, United States 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia; rượu cồn (đồ uống). 
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(210) 4-2020-31798 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 90/046,281 10.07.2020 US 

(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) SU TI SPIRITS COMPANY, LLC  (US) 

528 W. Kennedale Parkway, Kennedale, 
Texas 76060, United States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia; rượu cồn (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2020-31799 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 90/044,921 09.07.2020 US 

  
(731) SU TI SPIRITS COMPANY, LLC  (US) 

528 W. Kennedale Parkway, Kennedale, 
Texas 76060, United States 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia; rượu cồn (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2020-31817 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; A26.11.7 
(731) Võ Lê Hạnh Uyên  (VN) 

Xã D'ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 
Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; sữa 

tắm; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm uống làm đẹp da (thực phẩm chức năng); thực phẩm 
giảm cân (thực phẩm chức năng); thực phẩm giải độc cơ thể (thực phẩm chức năng); chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y. 
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Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2020-31897 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SHENZHEN LOFREE CULTURAL 

CO.,LTD  (CN) 
#202 BuildingF8 F518 Idea Land 
BaoYuan Road Xixiang BaoAn District 
ShenZhen GuangDong, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; vỏ hộp loa; dây cáp; miếng đệm lót chuột máy vi tính; pin 

sạc dự phòng (pin có thể sạc lại được) ; thiết bị ngoại vi máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2020-31994 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Everygolf 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 5 tòa nhà Vinachimex, số 4 Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; liên hệ, tuyên bố hoặc thông báo các sản phẩm dịch vụ hàng 

hóa bằng mọi phương tiện truyền thông. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa và các phương thức 
vận chuyển [hợp tác với các hãng du lịch thực hiện]. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tổ chức các hoạt động 
thể thao và văn hóa [tổ chức các sự kiện về triển lãm thể thao]; đào tạo công nghệ thông tin. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin [chuyển giao, phân phối công nghệ phần mềm và 
đảm bảo an toàn sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin]; dịch vụ thiết kế và phát triển 
phần mềm máy tính [tư vấn, phân tích, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác, quản trị cơ sở dữ 
liệu]; dịch vụ lập trình máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện [cung cấp dịch vụ 
ăn uống không thường xuyên, lưu động]; dịch vụ lưu trú ngắn ngày [đặt chỗ cho khách du 
lịch thông qua các hãng du lịch]. 
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(210) 4-2020-31999 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A25.3.3; 1.3.1; 26.1.1; A5.3.13 

(591) Trắng, cam, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) 1. Lê Đào Thu Trang   (VN) 
A2-3.02, chung cư Green Hills, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Thu Giang   (VN) 
A3-5.02, chung cư Green Hills, phường 

Bình Hưng Hòa B,quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; tổ chức sự kiện về văn hóa, giáo dục, giải trí, hội thảo, hội nghị.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2020-32108 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Trần Anh Tuấn  (VN) 
78 Trần Đại Nghĩa, KP4, thị trấn Tân 

Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời; sen vòi; chậu rửa (thiết bị vệ sinh); bồn cầu 

(thiết bị vệ sinh).  
 

 
(210) 4-2020-32113 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Tuấn Dương   (VN) 
Ngõ 139, ngách 13 phố Tân Mai, phường 

Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
296 

(210) 4-2020-32132 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Nguyễn Hà Trang  (VN) 
Tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Hương 

Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-32134 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh tím than. 

(731) Công ty TNHH sơn DELUK Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn chống gỉ; sơn lót; chất pha loãng sơn. 

 
 

(210) 4-2020-32135 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh tím than. 

(731) Công ty TNHH sơn DELUK Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn chống gỉ; sơn lót; chất pha loãng sơn. 
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(210) 4-2020-32136 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH sơn DELUK Việt 

Nam  (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn chống gỉ; sơn lót; chất pha loãng sơn. 

 

 
(210) 4-2020-32152 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BEL   (FR) 

2, allÐe de Longchamp, 92150 Suresnes, 
France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng; sữa; sữa bột (không dùng cho trẻ em); sữa đặc; bơ; kem [sản phẩm sữa]; 

pho mát và sản phẩm pho mát; sữa chua; đạm sữa (sản phẩm sữa); nước sữa; sản phẩm sữa; 
đồ uống trên cơ sở sữa; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái cây 
đã nấu chín; trái cây đã chế biến; rau được bảo quản; rau đông lạnh; rau sấy khô; rau đã nấu 
chín; rau củ quả đã chế biến; thạch cho thực phẩm; mứt nhão; mứt quả ướt; trái cây nghiền 
nhuyễn; mứt cam nhão; trái cây được rắc đường; trái cây dầm đường; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; dừa sấy khô; nho khô; vỏ trái cây; trái cây trộn; trái cây được bảo quản 
trong xi rô; cùi của trái cây; trái cây lát mỏng; trái cây bảo quản trong cồn; chất phết lên 
bánh, trên cơ sở trái cây; sữa chua uống; sữa chua trái cây; sữa chua có hương vị; sữa chua 
dạng khuấy.  

 

(210) 4-2020-32153 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.13; 1.15.11; 3.1.14; 1.15.15; 8.3.8 
(591) Đỏ, xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

xanh dương, vàng, ghi đậm, ghi nhạt, 
trắng, đen, be. 

(731) BEL   (FR) 
2, allÐe de Longchamp, 92150 Suresnes, 
France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng; sữa; sữa bột (không dùng cho trẻ em); sữa đặc; bơ; kem [sản phẩm sữa]; 

pho mát và sản phẩm pho mát; sữa chua; đạm sữa (sản phẩm sữa); nước sữa; sản phẩm sữa; 
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đồ uống trên cơ sở sữa; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái cây 
đã nấu chín; trái cây đã chế biến; rau được bảo quản; rau đông lạnh; rau sấy khô; rau đã nấu 
chín; rau củ quả đã chế biến; thạch cho thực phẩm; mứt nhão; mứt quả ướt; trái cây nghiền 
nhuyễn; mứt cam nhão; trái cây được rắc đường; trái cây dầm đường; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; dừa sấy khô; nho khô; vỏ trái cây; trái cây trộn; trái cây được bảo quản 
trong xi rô; cùi của trái cây; trái cây lát mỏng; trái cây bảo quản trong cồn; chất phết lên 
bánh, trên cơ sở trái cây; sữa chua uống; sữa chua trái cây; sữa chua có hương vị; sữa chua 
dạng khuấy.  

 

 
(210) 4-2020-32157 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.3.1 
(591) Hồng, xanh, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần ELOVI Việt 

Nam  (VN) 
KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, thị 
xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm được chế biến từ sữa; sữa tiệt trùng; sữa thanh trùng; sữa bổ sung 

nước trái cây, sữa là thành phần chủ yếu; sữa chua; sữa bột. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kem [đá lạnh]; kem trái cây [đá lạnh]; đá lạnh ăn được; chế phẩm làm 
từ ngũ cốc; mì. 

 
 

(210) 4-2020-32163 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; A24.15.7 (540) 

  

(731) Vũ Văn Mạnh  (VN) 
Số nhà 29, ngõ 2 Cầu Bươu, đường Phan 
Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh: bệ xí vệ sinh, chậu rửa mặt (gắn cố định), chậu rửa 
bát (gắn cố định), ga thoát sàn, vòi nước, vòi hoa sen, vòi rửa mặt, vòi rửa bát, vòi xịt. 

 
Nhóm 20: Gương soi; kệ gương; phụ kiện gương phòng tắm; giá kệ phòng tắm.  

 
Nhóm 21: Bộ phụ kiện trong nhà tắm: giá để đựng cốc đánh răng, giá để lô giấy vệ sinh, 
khay đựng xà phòng, thanh vắt khăn, vòng vắt khăn. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: mắc quần áo bằng kim loại, hệ thống và 
thiết bị vệ sinh, bệ xí vệ sinh, chậu rửa mặt (gắn cố định), chậu rửa bát (gắn cố định), ga 
thoát sàn, vòi nước, vòi hoa sen, vòi rửa mặt, vòi rửa bát, vòi xịt, gương soi, kệ gương, phụ 
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kiện gương phòng tắm, giá kệ phòng tắm, bộ phụ kiện trong nhà tắm, giá để đựng cốc đánh 
răng, giá để lô giấy vệ sinh, khay đựng xà phòng, thanh vắt khăn, vòng vắt khăn. 

 
Nhóm 40: Gia công: mắc quần áo bằng kim loại, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bệ xí vệ sinh, 
chậu rửa mặt (gắn cố định), chậu rửa bát (gắn cố định), ga thoát sàn, vòi nước, vòi hoa sen, 
vòi rửa mặt, vòi rửa bát, vòi xịt, gương soi, kệ gương, phụ kiện gương phòng tắm, giá kệ 
phòng tắm, bộ phụ kiện trong nhà tắm, giá để đựng cốc đánh răng, giá để lô giấy vệ sinh, 
khay đựng xà phòng, thanh vắt khăn, vòng vắt khăn. 

 

 
(210) 4-2020-32164 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh tím than, hồng, trắng.
(731) Công ty cổ phần hóa chất cơ 

bản Miền Nam  (VN) 
22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất tẩy rửa dùng trong sản xuất. 
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa và chế phẩm tẩy rửa, tất cả không dùng cho mục đích y tế và sản 
xuất; nước javen. 

 
Nhóm 05: Chất tẩy rửa (có tính kháng khuẩn), chế phẩm tẩy rửa (có tính kháng khuẩn), tất 
cả dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-32165 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh tím than, hồng, trắng.
(731) Công ty cổ phần hóa chất cơ 

bản Miền Nam  (VN) 
22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất tẩy rửa dùng trong sản xuất. 
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa và chế phẩm tẩy rửa, tất cả không dùng cho mục đích y tế và sản 
xuất; nước javen. 

 
Nhóm 05: Chất tẩy rửa (có tính kháng khuẩn), chế phẩm tẩy rửa (có tính kháng khuẩn), tất 
cả dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-32197 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.12; 26.3.4; 26.7.25; 26.4.11 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

MOMEN   (VN) 
Số 13 ngõ 140/50 đường Trần Phú, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; khảo sát địa hình công trình xây dựng; khảo sát địa chất thủy 

văn để xây dựng công trình; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế nội ngoại thất công trình; 
thiết kế cảnh quan công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế công trình cơ điện; thiết 
kế cấp thoát nước; thiết kế thông gió cấp thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin liên lạc trong 
công trình xây dựng; thiết kế phòng cháy chữa cháy các công trình xây dựng; tư vấn xác 
định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; hoạt động thiết kế chuyên dụng; tư vấn về thí 
nghiệm chuyên ngành xây dựng; khảo sát xây dựng công trình; lập quy hoạch xây dựng; 
thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự toán 
công trình xây dựng.  

 

 
(210) 4-2020-32212 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.2; A26.11.8; A24.15.7; 

26.5.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng thiết 
kế trang trí nội thất Phú 
Thuận  (VN) 
Số 45, đường nội khu Hưng Gia 3, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2020-32235 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SHENZHEN LOFREE CULTURAL 

CO.,LTD  (CN) 
#202 BuildingF8 F518 Idea Land 
BaoYuan Road Xixiang BaoAn District 
ShenZhen GuangDong, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-32238 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.11; 6.1.2 
(591) Đen, xanh lục. 
(731) Công ty TNHH MTV Lương 

Thương  (VN) 
Số 38, đường Lê Lai, tổ 19, phường Nam 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng chuyên các món ăn về thịt dê; dịch vụ quán rượu; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-32260 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A3.13.4; 16.1.13 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Trang Uyên  (VN) 
Chuyển đến: Số nhà 539, đường Quang 
Trung, tổ 16, phường Phan Thiết, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; bánh, kẹo; nước mật đường; mứt mật ong trộn vừng; nước mật cho thực 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-32268 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 4.5.2; 4.5.3; 21.3.13 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH MTV XNK Thuận 

Thành  (VN) 
Số 17, ngõ 13, tổ 4, khối 7, thị trấn Cao 
Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AZURE 

Việt Nam (AZURE IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bào gỗ sử dụng động cơ; máy chế biến gỗ sử dụng động cơ; máy cuốn gỗ sử 
dụng động cơ. 

 

 
(210) 4-2020-32278 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Cơ sở chế biến Mai Mắm ruốc 

sả ớt  (VN) 
Số 180A2, khu phố 4, phường 8, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 29: Mắm ruốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán mắm ruốc. 
 

 
(210) 4-2020-32295 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương đậm, da cam. 
(731) Nguyễn Trần Tuyển  (VN) 

Số 9, ngõ 295, tổ 17, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng 

dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải 
về; máy in dùng với máy tính; màn hình máy tính; bình lưu điện; máy chiếu video; màn 
chiếu điện tử (màn hình máy chiếu); điện thoại di động. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, marketing, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: 
máy tính xách tay, máy vi tính, phần mềm máy tính [ghi sẵn], phần mềm ứng dụng máy vi 
tính, có thể tải về, nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về, máy in 
dùng với máy tính, màn hình máy tính, bình lưu điện, máy chiếu video, màn chiếu điện tử, 
điện thoại di động, thiết bị mạng (switch, router, bộ phát wifi, usb 4g, usb wifi), phụ kiện 
máy tính, cụ thể: chuột, bàn phím, bộ sạc, loa di động, loa máy tính, vòng theo dõi sức 
khỏe, smartwatch (đồng hồ thông minh), phụ kiện điện thoại smartphone (điện thoại thông 
minh), cụ thể là: tai nghe, củ sạc, linh kiện máy tính, cụ thể: bộ nhớ ram, ổ cứng hdd, ổ ssd, 
card màn hình, card mạng, sạc laptop (máy tính xách tay), pin laptop (máy tính xách tay), 
linh kiện điện thoại smartphone (điện thoại thông minh), cụ thể: pin, màn hình, camera, 
micro; dịch vụ đại lý phân phối phần mềm máy tính và giải pháp phần mềm. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; dịch vụ bảo dưỡng thiết bị 
mạng liên hệ; sửa chữa, bảo trì máy tính desktop, laptop, máy tính bảng; sửa chữa, bảo trì 
máy in; sửa chữa, bảo trì thiết bị mạng; sửa chữa, bảo trì điện thoại di động. 
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Nhóm 42: Tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu và thông tin; lưu trữ dữ liệu 

điện tử; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần 

mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn 

phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ tư 

vấn công nghệ thông tin; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm virút; điện toán đám 

mây; cho thuê máy tính; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; giám sát hệ thống 

máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; giám sát hệ thống máy tính 

để phát hiện sự cố. 
 

 
(210) 4-2020-32318 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt. 

(731) Công ty TNHH TT GREEN TECH  
(VN) 
123/29 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2020-32319 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.5.6; A2.5.23; 26.1.1; 2.9.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH nội thất Minh 
Dương  (VN) 
Nhà Ông Hà Minh Dương, thôn Trung 

Nghĩa, xã Đông Hòa, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải cho em bé; chăn bằng vải; túi ngủ bằng vải; vải trải giường; 

vỏ gối; rèm che bằng vải dệt hoặc bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; găng tay (trang phục). 
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(210) 4-2020-32336 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ACTIVE LIFESTYLE PRODUCTS & 

SERVICES, INC.  (US) 
4575 Highway 185, New Haven, 
Missouri 63068, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi thể thao/dùng ngoài trời, cụ thể là túi đeo hông, ba lô, ba lô đeo hông, ba lô 

nhỏ, ba lô có khung bên trong, ba lô có khung bên ngoài; ba lô túi rút dưới dạng túi có dây 
rút dùng làm ba lô, túi đeo thắt lưng, ba lô lớn; túi cho người cắm trại dưới dạng ba lô 
chống nước, túi có dây rút để đựng đồ, túi nén có dây rút để đựng đồ, túi khô (loại túi chống 
nước có nắp gập kết hợp với khóa), túi trống, túi trống chống nước, và túi du lịch. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc, cụ thể là ghế, ghế ngồi, bàn; cũi, bao gồm cũi có thể gấp lại được; đệm 
lót khí tự thổi phồng, không dùng cho mục đích y tế; đệm lót khí không dùng cho mục đích 
y tế; tấm đệm để ngủ. 

 
Nhóm 22: Lều, mái che bằng vải dệt hoặc vật liệu tổng hợp, và nhà lều lưới được tạo bằng 
lưới đan để tạo bóng râm và bảo vệ khỏi côn trùng. 

 
 

(210) 4-2020-32337 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ACTIVE LIFESTYLE PRODUCTS & 

SERVICES, INC.  (US) 
4575 Highway 185, New Haven, 
Missouri 63068, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi thể thao/dùng ngoài trời, cụ thể là túi đeo hông, ba lô, ba lô đeo hông, ba lô 

nhỏ, ba lô có khung bên trong, ba lô có khung bên ngoài; ba lô túi rút dưới dạng túi có dây 
rút dùng làm ba lô, túi đeo thắt lưng, ba lô lớn; túi cho người cắm trại dưới dạng ba lô 
chống nước, túi có dây rút để đựng đồ, túi nén có dây rút để đựng đồ, túi khô (loại túi chống 
nước có nắp gập kết hợp với khóa), túi trống, túi trống chống nước, và túi du lịch. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc, cụ thể là ghế, ghế ngồi, bàn; cũi, bao gồm cũi có thể gấp lại được; đệm 
lót khí tự thổi phồng, không dùng cho mục đích y tế; đệm lót khí không dùng cho mục đích 
y tế; tấm đệm để ngủ. 

 
Nhóm 22: Lều, mái che bằng vải dệt hoặc vật liệu tổng hợp, và nhà lều lưới được tạo bằng 
lưới đan để tạo bóng râm và bảo vệ khỏi côn trùng. 
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(210) 4-2020-32347 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15; 26.1.1; 

A1.1.10; A1.1.3 
(591) Cam, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 
Huy Chỉ  (VN) 
Xóm Chỉ Bái, xã Hùng Sơn, huyện Kim 
Bôi, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2020-32353 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SHENZHEN MAOANDA 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
5th Floor, No.85 Songrui Road, 
Songgang, Songgang Street, Baoan 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Cỏ để hút, không dùng cho mục đích y tế; hộp thuốc lá điếu; vật dụng thông điếu 

[dùng cho tẩu thuốc lá]; đầu lọc thuốc lá điếu; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá; 
thuốc lá điện tử. 

 

 
(210) 4-2020-32371 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 3.5.5; 26.1.1 
(591) Nâu, nâu đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Tân  (VN) 
Số 102 Hàng Buồm, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; cà phê nhân tạo; cà 

phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa. 
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(210) 4-2020-32372 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.9; A11.1.9 
(591) Đen, nâu, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần LINDSAY 

INTERNATIONAL  (VN) 
Lầu 46, Bitexco Financial Tower, số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ cung cấp thị 

trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người mua và người bán bằng cách giới thiệu 
sản phẩm trên trang web cho mục đích kinh doanh; dịch vụ quảng cáo, hỗ trợ, quảng bá và 
tiếp thị bán hàng. 

 

 
(210) 4-2020-32374 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần LINDSAY 

INTERNATIONAL  (VN) 
Lầu 46, Bitexco Financial Tower, số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 

 
(210) 4-2020-32391 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ thẫm, xám, ghi nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây 
dựng - Bộ Quốc Phòng   (VN) 
Số 21, Lê Văn Lương, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Kỷ niệm chương bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ lưu niệm bằng gỗ, 

sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  
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(210) 4-2020-32412 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) AD INTERNATIONAL CORP  (KR) 

56-14, Chukhyeonsandan-ro, Tanhyeon-
myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí cho mục đích gia dụng; hương liệu cho mục đích 

gia dụng; bột sắt đỏ đánh bóng; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát - ca - ra); nước sơn 
móng; gel cạo râu; thuốc nhuộm tóc; xà phòng để tắm; nước thơm cho cơ thể; dầu gội đầu; 
chế phẩm làm sạch; hương liệu cho vật nuôi trong nhà không dùng cho mục đích y tế; chất 
khử mùi dùng cho người; hương liệu dùng trong ô tô; nước hoa; gel dưỡng tóc; mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-32416 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ALINA VISION PTE. LTD.  (SG) 

50 Raffles Place, #06-00 Singapore Land 
Tower, Singapore 048623 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Tài liệu hướng dẫn và giảng dạy; ấn phẩm giáo dục; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 36: Quỹ đầu tư; đầu tư quỹ cho mục đích từ thiện; dịch vụ quản lý quỹ; dịch vụ trợ 
cấp tài chính; quản lý quỹ đầu tư; dịch vụ quỹ từ thiện; gây quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp 
tiền từ thiện; cung cấp tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận; cung cấp tài trợ cho các cơ sở 
nghiên cứu; cung cấp tiền tài trợ cho các tổ chức từ thiện; cung cấp thông tin liên quan đến 
việc gây quỹ từ thiện; tài trợ tài chính cho các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao 
hoặc văn hóa; tư vấn liên quan đến hỗ trợ tài chính giáo dục. 

 

 
(210) 4-2020-32441 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TAGROS CHEMICALS INDIA PVT. 

LTD.   (IN) 
Jhaver Centre, Rajah Annamalai 
Building 4th Floor, 72 Marshalls Road 
Egmore, Chennai 600 008, INDIA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; chất diệt cỏ dại; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất diệt nấm; 

chất diệt khuẩn; chế phẩm khử trùng/tiệt trùng cho đất.  
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(210) 4-2020-32442 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TAGROS CHEMICALS INDIA PVT. 

LTD.    (IN) 
Jhaver Centre, Rajah Annamalai 
Building 4th Floor, 72 Marshalls Road 
Egmore, Chennai 600 008, INDIA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; chÓ phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt 

chuột; chất diệt nấm; chất diệt khuẩn.  
 

 
(210) 4-2020-32525 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 7.1.1; 7.5.10 
(731) GAASTRA INTERNATIONAL 

LICENSING N.V.  (CW) 
Kaya W.F.G. (Jombi), Mensing 5, 
Curacao 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần lót trẻ em; quần áo mưa (không thấm nước); ủng trượt tuyết; 

mũ lưỡi trai; trang phục dệt kim; giầy; khăn quàng cổ; đai lưng; quần áo cưới. 
 

 
(210) 4-2020-32528 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 35047 16.06.2020 AD 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.1.1; 26.3.10 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 34: Bình sinh hơi có dây nối cho thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc điện tử; thuốc 

lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá, bao gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì 

gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá để nhai, 
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thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá dạng bột ẩm; chất thay thế thuốc 

lá (không dùng cho mục đích y tế); vật dụng cho người hút thuốc, bao gồm giấy cuốn và 

ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá và gạt tàn, tẩu, 

các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa; diêm; thuốc lá que, sản phẩm thuốc lá cho 

mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích 

làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá đế tỏa ra xon khí (aerosol) có chứa chất nicotin để hít; 

các dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc điện tử; thuốc lá 

điện tử; thuốc lá điếu điện tử thay thế cho thuốc lá điếu truyền thống; thiết bị điện tử để hít 

xon khí (aerosol) có chứa chất nicotin; bình sinh hơi dùng đường miệng cho người hút 

thuốc lá, cho các sản phẩm thuốc lá và các chất thay thế thuốc lá; vật dụng cho người hút 

thuốc lá điện tử; bộ phận và phần phụ của các sản phẩm nói trên nằm trong nhóm 34; thiết 

bị để dập tắt thuốc lá, xì gà cũng như thuốc lá điếu đã được làm nóng; hộp đựng thuốc lá 

điện tử có thể sạc được; (xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 35047 nộp ngày 16/06/2020 

tại Andorra); hộp bảo vệ, vỏ bọc trang trí và hộp đựng cho thuốc lá điện tử, thiết bị làm 

nóng thuốc lá và thiết bị hút thuốc điện tử; giá để và ống đựng dùng trong xe ô tô cho thuốc 

lá điện tử, thiết bị làm nóng thuốc lá và thiết bị hút thuốc điện tử; hộp để bỏ thuốc lá điếu 

được làm nóng đã qua sử dụng; vật dụng thông điếu, chế phẩm làm sạch, dụng cụ làm sạch 

và bàn chải làm sạch cho thuốc lá điện tử, thiết bị làm nóng thuốc lá và thiết bị hút thuốc 

điện tử. 
 

 
(210) 4-2020-32530 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 34906 09.04.2020 AD 

  

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 

Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000 

Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 34: Bình sinh hơi có dây nối cho thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc điện tử; thuốc 

lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá, bao gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì 

gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá để nhai, 

thuốc lá bột đế hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá dạng bột ẩm; chất thay thế thuốc 

lá (không dùng cho mục đích y tế); vật dụng cho người hút thuốc, bao gồm giấy cuốn và 

ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá và gạt tàn, tẩu, 

các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa; diêm; thuốc lá que, sản phẩm thuốc lá cho 

mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích 

làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí (aerosol) có chứa chất nicotin để hít; 

các dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc điện tử; thuốc lá 

điện tử; thuốc lá điếu điện tử thay thế cho thuốc lá điếu truyền thống; thiết bị điện tử để hít 

xon khí (aerosol) có chứa chất nicotin; bình sinh hơi dùng đường miệng cho người hút 

thuốc lá, cho các sản phẩm thuốc lá và các chất thay thế thuốc lá; vật dụng cho người hút 

thuốc lá điện tử; bộ phận và phần phụ của các sản phẩm nói trên nằm trong nhóm 34; thiết 

bị đế dập tắt thuốc lá, xì gà cũng như thuốc lá điếu đã được làm nóng; hộp đựng thuốc lá 

điện tử có thể sạc được. 
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(210) 4-2020-32547 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Vital  (VN) 
Số 9, đường D20, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2020-32568 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) MYCASH FINTECH PTE LTD  (SG) 

150, Beach Road, #35-28, Gateway 
West, Singapore 189720 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ tài chính như cho vay, tín dụng, thẻ tín dụng, cung cấp thông tin tài 

chính qua trang web/ứng dụng di động, dịch vụ quản lý chi phí, hệ thống quản lý tín dụng 
và các dịch vụ tư vấn phụ trợ. 

 
Nhóm 38: Các dịch vụ viễn thông cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn hoặc liên lạc 
với nhau thông qua ứng dụng di động 

 

 
(210) 4-2020-32569 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.6; 26.4.9; 20.5.25 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) MYCASH FINTECH PTE LTD  (SG) 

150, Beach Road, #35-28, Gateway 
West, Singapore 189720 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ tài chính như cho vay, tín dụng, thẻ tín dụng, cung cấp thông tin tài 

chính qua trang web/ứng dụng di động, dịch vụ quản lý chi phí, hệ thống quản lý tín dụng 
và các dịch vụ tư vấn phụ trợ. 

 
Nhóm 38: Các dịch vụ viễn thông cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn hoặc liên lạc 
với nhau thông qua ứng dụng di động 
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(210) 4-2020-32572 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.16; 26.1.2; 26.7.5; 26.4.2 

(591) Vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh dương đậm, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thanh Bình BNCB 
GROUP  (VN) 
Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện 

Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản biển; dịch vụ nuôi trồng thủy sản nội địa. 
 

 
(210) 4-2020-32574 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.7.23; 5.7.21; 26.1.1 

(591) Hồng, xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Liên Quỳnh Phụng  (VN) 
ấp Thới Phước B, xã Thới Tân, huyện 

Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu ổi 
 

 
(210) 4-2020-32576 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) BYEONGHAN CHOI  (KR) 

2403-2503, 384, Sunhwagung-ro, 

Namyangju-si, Gyeonggi-do, 12104, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; chế phẩm diệt khuẩn [ngoại trừ xà phòng]; chế phẩm khử trùng vệ 

sinh; chất sát trùng có tác dụng phòng bệnh; chất diệt nấm dùng trong y tế; chế phẩm tẩy uế 

dùng trong bệnh viện. 
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(210) 4-2020-32585 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng, da cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh thương mại Tiến Mạnh  
(VN) 
Số 03 lô B1 khu công nghiệp Phùng Xá, 
xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng kim loại; thép đúc; lá và tấm kim loại; cửa xếp bằng kim loại; 

rầm kim loại dùng trong xây dựng; dây sắt. 
 

 
(210) 4-2020-32588 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A25.7.7 
(731) DR.SU SKIN COSMETICS Co., Ltd.  

(KR) 
5F, SM Building, 211, Bangbae-ro, 
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể 

và sắc đẹp; mặt nạ dưỡng ẩm cho da; sữa làm sạch dạng bọt dùng cho da; mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2020-32605 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 25.5.2; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) SOCIETE GENERALE  (FR) 

29, boulevard Haussmann 75009 PARIS 
FRANCE 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; xe ô tô; phương tiện giao thông trên bộ, trên không và dưới nước. 
 

Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày, vì lợi ích của người khác, xe ô tô cũ và các phương tiện để 
khách hàng xem và mua chúng một cách thuận tiện; các dịch vụ nêu trên được cung cấp bởi 
các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán buôn hoặc qua phương tiện điện tử thông qua các trang 
web. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ 
thuê mua (trả góp); quỹ tích kiệm. 
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Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ; làm sạch xe cộ; hỗ trợ xe hỏng, cụ thể là sửa chữa 
xe. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn tin; thông tin liên lạc bằng việc truyền dữ liệu; 
cung cấp cổng thông tin điện tử trực tuyến; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe ô tô dài hạn; dịch vụ đặt chỗ, cho thuê phương tiện thay thế; hỗ trợ 
xe hỏng, cụ thể là dịch vụ lai kéo xe hỏng. 

 
 

(210) 4-2020-32611 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A24.7.23 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH quốc tế VNA  

(VN) 
4/7L, khu phố Bình Đức 2, phường Bình 
Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu; sơn chống cháy; sơn chịu lửa; sơn chống gỉ; sơn phủ.  
 
 

(210) 4-2020-32614 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư & 
thương mại An Việt Đức  (VN) 
180/5 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 
 

(210) 4-2020-32661 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 3.7.19; 24.9.1; 1.15.15 
(591) Vàng, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm PRINCESS 
BEAUTY  (VN) 
83/8 quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, xà phòng. 

 

Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật. 
 

 
(210) 4-2020-32669 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.9; A2.3.16; A5.5.20; A5.5.21; 

5.5.16; 9.7.1 

(591) Đỏ đậm, xanh dương, trắng. 

(731) Ngô Thị Thanh Huyền  (VN) 
16/2A Khu Máy Nước, phường Phước 

Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến; yến sào; yến đã qua chế biến. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; bánh ngọt; kem lạnh (dùng để ăn). 

 

Nhóm 32: Nước yến (không chứa cồn); đồ uống không chứa cồn; nước tinh khiết; nước trái 

cây (không chứa cồn). 

 

Nhóm 34: Thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; tẩu thuốc lá; hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho thuốc 

lá. 

 

Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu các sản phẩm: tổ yến, yến sào, yến đã 

qua chế biến, nước yến, đồ uống không chứa cồn, nước tinh khiết, nước trái cây (không 

chứa cồn), bánh kẹo, bánh mì, bánh ngọt, kem (dùng để ăn), thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, tẩu 

thuốc lá, hương liệu (trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá). 
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(210) 4-2020-32684 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.6; A5.1.12; 18.5.1; 1.15.11 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần đầu tư khu 
du lịch Núi Chúa  (VN) 
7A Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh              

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay y tế, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ y tế, máy thở, bộ kít test. 

 

 
(210) 4-2020-32701 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH phát triển trà 

Nam Việt   (VN) 
688/115 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-32704 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 19.7.1; 6.1.2; A11.3.2; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lý Tiến Đức  
(VN) 
Thôn Bản Mới, xã Bằng Phúc, huyện 
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống được chưng cất; rượu mạnh; đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ 
uống có cồn. 

 
 

(210) 4-2020-32784 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3 
(731) ONI GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 

65 Ubi Avenue 1, OSIM Headquarters, 
Singapore 408939 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Sản phẩm chăm sóc sức khỏe [thuốc]; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 
vitamin; chế phẩm vitamin; chất bổ sung vitamin; viên vitamin; chất bổ sung sức khỏe thích 
hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ 
sung dinh dưỡng; chất bổ sung sức khỏe; chất bổ sung chống oxy hóa; thuốc bổ [thuốc]. 

 

 
(210) 4-2020-32792 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần LASA  (VN) 

Tổ dân phố Quyền Thượng, phường Kỳ 
Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm bảo hộ lao động như: giày bảo hộ, nón bảo hộ, quần áo bảo hộ, 

găng tay bảo hộ, kính mắt bảo hộ, khẩu trang bảo hộ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bảo hộ lao động như: giày bảo 
hộ, nón bảo hộ, quần áo bảo hộ, găng tay bảo hộ, kính mắt bảo hộ, khẩu trang bảo hộ, ủng 
bảo hộ, mặt nạ phòng độc, đai bảo hộ, nút tai chống ồn, cáng cứu thương, máy bộ đàm, 
bình chữa cháy. 

 

 
(210) 4-2020-32797 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Công ty cổ phần MILLI  (VN) 

38/12 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; cà phê nhân tạo; đồ uống chế biến trên cơ sở cà phê, ca 

cao, sô-cô-la, chè (trà); mật đường cho thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ ăn 
uống phục vụ lưu động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách 
sạn.  

 
 

(210) 4-2020-32807 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) ZHAOJIE WANG  (CN) 

No.234-1, Shuibo Village, Yandian 
Town, Linqing, Shandong China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: ổ bi [bộ phận của máy móc]; giá đỡ ổ trục cho máy móc; vòng bi cho ổ trục; trục 
quay; khớp các - đăng [khớp vạn năng]; trục cho máy. 

 

(210) 4-2020-32826 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OKI ASEAN  (VN) 
KCN Gián Khẩu, xã Gia Xuân, huyện 
Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong 

hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các loại chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, 
chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế), xà phòng 
không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-32866 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.1; A24.15.13; 1.5.1; 26.3.1 
(731) SHENZHEN ZHONGKING DIGITAL 

CO.,LTD.  (CN) 
A10, 5F, NO.435, Minzhi Road, 
Longhua districk, Shenzhen, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; gậy chụp ảnh tự sướng cho điện thoại di động; máy ảnh [chụp 

ảnh]; thiết bị nghe nhạc cầm tay; cân; đồng hồ cát. 
 

 
(210) 4-2020-32916 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A15.7.2 
(731) JANIS INTERNATIONAL COMPANY 

LIMITED  (CN) 
Room 709, 7/F, Block 2, Nan Fung 
Industrial City, 18 Tin Hau Road, Tuen 
Mun, New Territories, Hong kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; xốt [gia vị]; xốt đậu nành; xốt ớt đỏ; xốt hạt vừng; nước xốt cho sa-lát 
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(210) 4-2020-32929 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.2; 6.1.2; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Thúy Vi  (VN) 

227/7 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn vặt. 
 

 
(210) 4-2020-32930 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.6.3 
(591) Hổ phách, cam cháy, đen, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Thúy Vi  (VN) 

227/7 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn vặt. 
 

 
(210) 4-2020-32939 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 24.15.21; 25.7.17 
(591) Xanh lam, xanh lam nhạt, vàng, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại SUNSHINE TECH  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, 16 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị máy móc như: máy giặt, máy nông nghiệp và máy công cụ; thiết bị máy 

móc dùng trong thực phẩm như máy công cụ cầm tay, máy dụng cụ điện cầm tay; thiết bị 
điện sử dụng trong nhà bếp để cắt, xay, nghiền, khuấy và cán; máy giặt [xưởng giặt], máy 
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rửa bát đĩa; máy làm sạch sân và thảm dùng điện; máy hút bụi chân không và các bộ phận 
của chúng; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm như: máy chế biến thức ăn dùng điện, 
máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy ép thực phẩm, chạy điện, máy 
xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện, máy dùng cho nhà bếp, dùng diện; máy xay 
dùng trong gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay]; cối xay dùng trong gia đình [không 
phải loại thao tác bằng tay]; máy là vải áp lực hơi, mang đi được; máy là hơi nước, dùng 
cho vải, mang đi được. 

 
Nhóm 08: Đồ dùng bàn ăn như: dao, dĩa bằng kim loại quý; dĩa, thìa, dao và bộ đồ ăn 
không sử dụng điện dùng để cắt, chặt, lột vỏ, kể cả bằng những kim loại quý. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điện như công tắc cảm ứng, công tắc điện, ổ cắm, phích cắm và công cụ 
tiếp xúc [vật nối điện]; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định, vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường; 
vỏ bọc cho ổ cắm điện chìm; thiết bị truyền tải hình ảnh; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; thiết bị điện điều khiển rèm cửa thông minh; phần mềm thông minh 
điều khiển rèm cửa; ổ cắm mạng; cảm biến chuyển động; chuông hình; khóa cửa; bộ điều 
khiển hồng ngoại; hệ thống thiết bị điện giải pháp cho tòa nhà gồm: thang máy thông minh, 
thiết bị nhận diện khuôn mặt, bãi đỗ xe thông minh (thiết bị điều khiển bãi đỗ xe thông 
minh); thiết bị điện tử thông minh điều khiển rèm cửa thông minh; đồng hồ đo điện nước. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị làm mát; máy hút mùi; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh 
hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị 
sấy khô; hệ thống và thiết bị thông gió (điều hòa không khí); hệ thống cung cấp cấp nước; 
hệ thống và thiết bị vệ sinh; máy điều hoà không khí. 

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng như dụng cụ nấu ăn không dùng điện, nồi nấu ăn không dùng điện; 
đồ thủy tinh (không xếp trong các nhóm khác), đồ sành, sứ không bao gồm trong các nhóm 
khác; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý và 
không được mạ bằng những kim loại ấy). 

 
Nhóm 24: Rèm cửa thông minh như: vải rèm dùng cho rèm cửa thông minh, rèm bằng sợi 
dệt hoặc bằng chất dẻo; vải, khăn trải bàn bằng vải, ga trải giường, chăn. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép và mũ nón, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục); đồ 
đồng phục. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ sàn thương mại điện tử (cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ); mua bán các sản phẩm 
trên, cụ thể: thiết bị máy móc như: máy giặt, máy và máy công cụ, thiết bị máy móc dùng 
trong thực phẩm như máy công cụ cầm tay, máy dụng cụ điện cầm tay, thiết bị điện sử dụng 
trong nhà bếp để cắt, xay, nghiền, khuấy và cán, máy giặt [xưởng giặt], máy rửa bát đĩa, 
máy làm sạch sân và thảm dùng điện, máy hút bụi chân không và các bộ phận của chúng, 
thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm như: máy chế biến thức ăn dùng điện, máy ép trái 
cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy ép thực phẩm, chạy điện, máy xay/máy nghiền 
dùng trong nhà bếp, chạy điện, máy dùng cho nhà bếp, dùng điện, máy xay dùng trong gia 
đình [ngoài loại thao thác bằng tay], cối xay dùng trong gia đình [không phải loại thao tác 
bằng tay], máy là vải áp lực hơi, mang đi được, máy là hơi nước, dùng cho vải, mang đi 
được, đồ dùng bàn ăn như: dao, dĩa bằng kim loại quý, dĩa, thìa, dao và bộ đồ ăn không sử 
dụng điện dùng để cắt, chặt, lột vỏ, kể cả bằng những kim loại quý, thiết bị điện như công 
tắc cảm ứng, công tắc điện, ổ cắm, phích cắm và công cụ tiếp xúc [vật nối điện], vỏ bọc cho 
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ổ cắm điện cố định, vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường, vỏ bọc cho ổ cắm điện chìm, thiết bị 
truyền tải hình ảnh, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị điện điều 
khiển rèm cửa thông minh, phần mềm thông minh điều khiển rèm cửa, ổ cắm mạng; cảm 
biến chuyển động, chuông hình, khóa cửa, bộ điều khiển hồng ngoại, hệ thống thiết bị điện 
giải pháp cho tòa nhà gồm: thang máy thông minh, thiết bị nhận diện khuôn mặt, bãi đỗ xe 
thông minh (thiết bị điều khiển bãi đỗ xe thông minh), thiết bị điện tử thông minh điều 
khiển rèm cửa thông minh, đồng hồ đo điện nước, thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm mát, máy 
hút mùi, thiết bị sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và 
thiết bị làm lạnh, hệ thống và thiết bị sấy khô, hệ thống và thiết bị thông gió (điều hòa 
không khí), hệ thống cung cấp cấp nước,; hệ thống và thiết bị vệ sinh, máy điều hòa không 
khí, đồ gia dụng như dụng cụ nấu ăn không dùng điện, nồi nấu ăn không dùng điện, đồ thủy 
tinh (không xếp trong các nhóm khác), đồ sành, sứ không bao gồm trong các nhóm khác, 
dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý và 
không được mạ bằng những kim loại ấy), rèm cửa thông minh như: vải rèm dùng cho rèm 
cửa thông minh, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, vải, khăn trải bàn, ga trải giường, 
chăn; quần áo, giày dép và mũ nón, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục); đồ đồng 
phục. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở; dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đại lý đặt chỗ ở (khách sạn); dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nghỉ dưỡng. 

 
 

(210) 4-2020-32940 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 24.15.21 
(591) Xanh lam, xanh lam nhạt, vàng, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại SUNSHINE TECH  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, 16 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị máy móc như: máy giặt, máy nông nghiệp và máy công cụ; thiết bị máy 

móc dùng trong thực phẩm như máy công cụ cầm tay, máy dụng cụ điện cầm tay; thiết bị 
điện sử dụng trong nhà bếp để cắt, xay, nghiền, khuấy và cán; máy giặt [xưởng giặt]; máy 
rửa bát đĩa; máy làm sạch sân và thảm dùng điện; máy hút bụi chân không và các bộ phận 
của chúng; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm như: máy chế biến thức ăn dùng điện, 
máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy ép thực phẩm, chạy điện, máy 
xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện, máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy xay 
dùng trong gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay]; cối xay dùng trong gia đình [không 
phải loại thao tác bằng tay]; máy là vải áp lực hơi, mang đi được; máy là hơi nước, dùng 
cho vải, mang đi được.  

 
Nhóm 09: Thiết bị điện như công tắc cảm ứng, công tắc điện, ổ cắm, phích cắm và công cụ 
tiếp xúc [vật nối điện]; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường; 
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vỏ bọc cho ổ cắm điện chìm; thiết bị truyền tải hình ảnh; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; thiết bị điện điều khiển rèm cửa thông minh; phần mềm thông minh 
điều khiển rèm cửa; ổ cắm mạng; cảm biến chuyển động; chuông hình; khóa cửa; bộ điều 
khiển hồng ngoại; hệ thống thiết bị điện giải pháp cho tòa nhà gồm: thang máy thông 
minh,thiết bị nhận diện khuôn mặt, bãi đỗ xe thông minh (thiết bị điều khiển bãi đỗ xe 
thông minh); thiết bị điện tử thông minh điều khiển rèm cửa thông minh; đồng hồ đo điện 
nước.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị làm mát; máy hút mùi; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh 
hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị 
, sấy khô; hệ thống và thiết bị thông gió (điều hòa không khí); hệ thống cung cấp cấp nước; 
hệ thống và thiết bị vệ sinh; máy điều hoà không khí. 

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng như dụng cụ nấu ăn không dùng điện, nồi nâu ăn không dùng điện; 
đồ thủy tinh (không xếp trong các nhóm khác), đồ sành, sứ không bao gồm trong các nhóm 
khác; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý và 
không được mạ bằng những kim loại ấy). 

 
Nhóm 24: Rèm cửa thông minh như: vải rèm dùng cho rèm cửa thông minh, rèm bằng sợi 
dệt hoặc bằng chất dẻo; vải, khăn trải bàn bằng vải, ga trải giường, chăn.   

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép và mũ nón, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục); đồ 
đồng phục.  

 
Nhóm 28: Đồ dùng bàn ăn như: dao, dĩa bằng kim loại quý; dĩa, thìa, dao và bộ đồ ăn 
không sử dụng điện dùng để cắt, chặt, lột vỏ, kể cả bằng những kim loại quý. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; tổ chức triển lãm cho 
mục đích th−ong mại hoặc quảng cáo; dịch vụ sàn thương mại điện tử (cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ); mua bán các sản phẩm 
trên, cụ thể: thiết bị máy móc như : máy giặt, máy và máy công cụ, thiết bị máy móc dùng 
trong thực phẩm như máy công cụ cầm tay, máy dụng cụ điện cầm tay, thiết bị điện sử dụng 
trong nhà bếp để cắt, xay, nghiền, khuấy và cán, máy giặt [xưởng giặt], máy rửa bát đĩa, 
máy làm sạch sân và thảm dùng điện, máy hút bụi chân không và các bộ phận của chúng, 
thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm như: máy chế biến thức ăn dùng điện, máy ép trái 
cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy ép thực phẩm, chạy điện, máy xay/máy nghiền 
dùng trong nhà bếp, chạy điện, máy dùng cho nhà bếp, dùng điện, máy xay dùng trong gia 
đình [ngoài loại thao thác bằng tay], cối xay dùng trong gia đình [không phải loại thao tác 
bằng tay], máy là vải áp lực hơi, mang đi được, máy là hơi nước, dùng cho vải, mang đi 
được, đồ dùng bàn ăn như: dao, dĩa bằng kim loại quý, dĩa, thìa, dao và bộ đồ ăn không sử 
dụng điện dùng để cắt, chặt, lột vỏ, kể cả bằng những kim loại quý; thiết bị điện như công 
tắc cảm ứng, công tắc điện, ổ cắm, phích cắm và công cụ tiếp xúc [vật nối điện], vỏ bọc cho 
ổ cắm điện cố định, vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường, vỏ bọc cho ổ cắm điện chìm, thiết bị 
truyền tải hình ảnh, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị điện điều 
khiển rèm cửa thông minh, phần mềm thông minh điều khiển rèm cửa, ổ cắm mạng, cảm 
biến chuyển động, chuông hình, khóa cửa, bộ điều khiển hồng ngoại, hệ thống thiết bị điện 
giải pháp cho tòa nhà gồm: thang máy thông minh, thiết bị nhận diện khuôn mặt, bãi đỗ xe 
thông minh (thiết bị điều khiển bãi đỗ xe thông minh), thiết bị điện tử thông minh điều 
khiển rèm cửa thông minh, đồng hồ đo điện nước, thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm mát, máy 
hút mùi, thiết bị sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và 
thiết bị làm lạnh hệ thống và thiết bị sấy khô, hệ thống và thiết bị thông gió (điều hòa 
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không khí). hệ thống cung cấp cấp nước, hệ thống và thiết bị vệ sinh, máy điều hoà không 
khí, đồ gia dụng như dụng cụ nấu ăn không dùng điệu, nồi nấu ăn không dùng điện, đồ thủy 
tinh (không xếp trong các nhóm khác), đồ sành, sứ không bao gồm trong các nhóm khác, 
dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý và 
không được mạ bằng những kim loại ấy), rèm cửa thông minh như: li- vải rèm dùng cho 
rèm cửa thông minh, rèm băng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, vải, khăn trải bàn,ga trải giường, 
chăn, quần áo, giày dép và mũ nón, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục), đồ đồng 
phục. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở; dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ đại lý đặt chỗ ở (khách sạn); dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nghỉ dưỡng.  

 

 
(210) 4-2020-32979 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ZHONGSHAN WOZHIBEN 

LIGHTING ELECTRICAL 
APPLIANCE CO.LTD.  (CN) 
Second Floor, Building 4, No. 19, Lefeng 
2nd Road, Maohui Industrial Zone, 
Henglan Town, Zhongshan, Guangdong, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; bộ ngắt mạch điện; cầu dao điện; thiết bị chuyển mạch di động 

[điện]; bộ nắn điện; tủ phân phối [điện]. 
 

 
(210) 4-2020-32988 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.7.5; 3.13.5; 26.5.4 
(731) HOLOGENLX, LLC   (US) 

112 Montana Avenue, Santa Monica, 
California 90403 U.S.A  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm/nệm; tấm nệm để nằm; khung đệm; tấm tiện nghi chuyên dùng cho nệm 

(đồ dùng cho giường, trừ đồ vải); giường ngủ; gối; tấm đệm lót dùng cho nệm.  
 

Nhóm 24: Tấm trải phủ giường; vỏ đệm; vỏ gối; chăn; khăn trải giường bằng vải lanh; chăn 
có phần vỏ và ruột dễ dàng tách rời (chăn duvets); vỏ chăn duvets; chăn có phần vỏ và ruột 
không thể tách rời (chăn comforters); khăn mặt bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu cụ thể là áo váy, váy, váy liền quần, quần dài, áo 

len dài tay, áo sơ mi, áo ba lỗ, áo thun ngắn tay, áo sơ mi dài tay, áo sơ mi không tay, áo nịt 
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len, áo trùm hông (áo tunies), áo cổ lọ, áo gilê, áo choàng ngoài, áo pông-sô, áo khoác 

ngoài có mũ trùm đầu, áo len chui đầu, bộ quần áo liền thân, bộ quần áo liền thân với phần 

ống quần ngắn, áo khoáo bằng vải len, bộ quần áo chống thấm nước, bộ quần áo giữ nhiệt, 

quần soóc, quần soóc dùng khi chạy bộ, quần soóc dùng khi tập thể dục, quần dài và áo 

mặc thân trên, bộ quần áo mặc khi chạy bộ, bộ quần áo đi mưa, quần áo yếm, áo len chui 

đầu liền quần, quần trượt tuyết, quần nỉ bo gấu, áo nỉ chui đầu, bộ quần áo bó sát cơ thể, áo 

liền quần bó sát của diễn viên xiếc/múa; trang phục thể thao cụ thể là áo sơ mi, áo nịt len, 

quần dài, váy, áo vét, áo có đệm lót bên trong, quần đùi có đệm lót bên trong, quần dài có 

đệm lót bên trong, đồng phục thể thao; áo vét [trang phục]; áo khoác blazer; quần áo bằng 

vải jeans; quần áo lót, áo lót; áo ngực; áo ngực dùng trong thể thao quần áo lót dáng dài; 

quần áo nịt người dùng cho phụ nữ; quần áo ngủ; quần áo ngủ pijama (pijama); váy ngủ; áo 

choàng mặc sau khi tắm; váy mặc đi biển; quần áo để giữ ấm, bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng 

mặt trời và dị ứng về da khi ở dưới nước (rash guards), quần áo bơi; quần ống bó [quần dài]; 

quần áo bó; tất cao cổ; quần tất; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; vật giữ ấm chân; tất ngắn 

cổ; dải bằng vải thấm nước quấn quanh đầu và cổ tay [trang phục] ; ống tay áo đàn hồi dùng 

trong thể thao [trang phụcj; dải băng quấn tay [trang phục]; dải băng quấn chân [trang 

phục]; mũ trùm đầu; khăn choàng đầu; khăn trùm đầu; dải băng buộc đầu; cổ tay áo; mũ; 

mũ lưỡi trai; mũ len đội đầu; mũ khít đầu và cổ, chỉ để hở mặt; khăn quàng cổ; găng tay; 

găng tay trượt tuyết; găng tay giữ nhiệt; găng tay lót bên trong, găng tay hở ngón; giày; 

miếng lót bên trong giày; dép; dép đi trong nhà; giày cao cổ; giày ống; giày chơi quần vợt; 

giày thể thao. 
 

 

 
(210) 4-2020-32991 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xanh da trời, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
NHONHO  (VN) 
K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, phường 

Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu 

chuẩn và các quy định trong nước, quốc tế; dịch vụ giám định sản phẩm, hàng hóa xuất 

nhập khẩu; xây dựng và thực hiện dự án khoa học công nghệ; nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ; kiểm nghiệm nông sản, thực phẩm, thủy sản, môi trường, vật tư 

nông nghiệp, vật liệu xây dựng, năng lượng. 
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(210) 4-2020-33050 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 25.7.25; 22.1.1; 25.1.25; 2.3.1; 

1.15.15 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu dược mỹ phẩm WONDERA 
NATURAL  (VN) 
Số 2, đường 63A, phường Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Mỹ phẩm cụ thể là: kem rửa mặt mịn da thảo dược bạc hà; kem rửa mặt sáng da 

thảo dược nhân sâm; kem đắp mặt nạ thảo dược trà xanh; kem nám thảo dược; kem mụn 

thảo dược; kem thoa vết thâm thảo dược; kem vảy nến thảo dược; kem dưỡng trắng da ngừa 

lão hóa collagen thảo dược; dầu gội mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc collagen thảo dược; kem 

dưỡng da body collagen thảo dược; kem tẩy tế bào chết body collagen thảo dược; kem liền 

sẹo collagen thảo dược; tinh dầu mọc tóc collagen thảo dược; kem khử mùi hôi nách thảo 

dược; kem khử mùi hôi tay chân thảo dược; kem dưỡng da nhủ hoa vùng ngực collagen thảo 

dược; sửa tắm dưỡng da collagen thảo dược; dung dịch vệ sinh phụ nữ thảo dược; sữa rửa 

tay kháng khuẩn thảo dược; kem thâm quầng mắt collagen thảo dược; kem tan mỡ body 

collagen thảo dược.  

 

 
(210) 4-2020-33065 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Complete Agile 
Việt Nam  (VN) 
Số 414/13 đường Tân Kỳ Tân Quý, 

phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy xoa bóp đặt trên giường; thiết bị 

rung xoa bóp. 

 

Nhóm 27: Thảm. 

 

Nhóm 35: Mua bán thảm; mua bán thiết bị xoa bóp; mua bán thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; 

mua bán máy xoa bóp đặt trên giường; mua bán thiết bị rung xoa bóp. 
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(210) 4-2020-33125 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.5; 7.5.10; A26.11.12; A19.7.16; 

5.7.3; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Việt 
Yên  (VN) 
Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2020-33184 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tuấn   (VN) 
TDP Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Pin sạc dự phòng; dây cáp sạc điện thoại; củ sạc; bàn phím; chuột máy tính; tai 

nghe; micro; loa; thiết bị đeo thông minh; đồng hồ thông minh; thẻ nhớ; usb. 
 

Nhóm 11: Các sản phẩm dùng điện: máy sấy tóc, ấm đun nước, quạt; lò nướng, bếp điện, 
thiết bị sưởi, máy lọc không khí. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 

 
(210) 4-2020-33233 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Kantar Việt 

Nam  (VN) 
Số 58, đường Võ Văn Tần, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, khuyến mại và tiếp thị; dịch vụ mua bán phương tiện truyền 

thông; lập kế hoạch, mua bán và đàm phán mua không gian và thời gian quảng cáo và 
truyền thông; quảng cáo trực tuyến và kỹ thuật số; dịch vụ sắp xếp quảng cáo trên các 
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phương tiện truyền thông; dịch vụ tư vấn và cố vấn trong lĩnh vực quảng cáo và kinh doanh 
và cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến qua mạng thông tin máy tính toàn cầu cho người 
khác; sản xuất các ấn phẩm quảng cáo và quảng cáo trên vô tuyến truyền hình; tổ chức các 
chiến dịch quảng cáo bán hàng và dịch vụ tư vấn có liên quan; biên tập tài liệu quảng cáo 
dùng như một trang web trên mạng máy tính toàn cầu dịch vụ quảng cáo bán hàng; dịch vụ 
quan hệ công chúng; dịch vụ kinh doanh và quản lý kinh doanh; dịch vụ điều hành kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn và nghiên cứu truyền thông; nghiên cứu truyền thông, cụ thể là: 
nghiên cứu về ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau lên ý kiến 
và hành vi của người tiêu dùng, và cung cấp dịch vụ tư vấn về việc tối ưu hóa các kết quả 
nghiên cứu truyền thông này; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường; chuẩn bị và cung 
cấp các báo cáo nghiên cứu thị trường; điều tra thị trường; dịch vụ nghiên cứu và cung cấp 
thông tin liên quan đến việc kinh doanh, quảng cáo và tiếp thị; thu thập và biên tập thông 
tin kinh doanh và thương mại; cung cấp thông tin thương mại; dự báo kinh tế, phân tích và 
biên tập thống kê; thăm dò dư luận; dịch vụ xử lý dữ liệu; biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; quản lý dữ liệu; phân tích và nghiên cứu thông tin thu thập được về ý kiến và 
hành vi của người tiêu dùng thông qua nghiên cứu thị trường và nghiên cứu về quảng cáo; 
dịch vụ liên quan đến phân tích dữ liệu về giao dịch khách hàng và hành vi người tiêu dùng; 
dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; cung cấp 
trực tuyến các dịch vụ nêu trên từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực truyền thông xã hội; dịch vụ nghiên cứu hỗ trợ 
máy tính; dịch vụ thiết kế; dịch vụ máy tính; thiết kế và phát triển sản phẩm; dịch vụ chỉnh 
sửa chương trình máy tính; thiết kế tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ thiết kế công nghiệp; thiết 
kế bao bì; đại lý thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế 
nội thất; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác (dịch vụ phát triển sản 
phẩm); phát triển hệ thống máy tính trong lĩnh vực đồ họa nghệ thuật; thiết kế và phát triển 
công cụ phần mềm nghiên cứu thị trường; sáng tạo hình ảnh ảo và hình ảnh tương tác; thiết 
kế và phát triển phần mềm; dịch vụ lập chương trình máy tính; cho thuê không gian lưu trữ 
trên máy tính chủ (địa chỉ trang điện tử); thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; cập nhật 
và bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm và chương trình máy tính; phát 
triển hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử; duy trì cơ sở dữ liệu điện tử; phát triển phần mềm xử 
lý dữ liệu; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể 
là cài đặt, lưu trữ điện tử, cho thuê và bảo trì phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng 
chơi và lập chương trình thu thanh, thu hình hay văn bản và nội dung đa phương tiện khác 
liên quan đến âm nhạc và giải trí và; cung cấp thông tin về dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử 
bằng máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; cung cấp 
trực tuyến các dịch vụ nêu trên từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2020-33234 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7; 26.1.1; 26.1.4; 1.15.23 
(731) SHENZHEN SUPER-NATURE 

MULTIMEDIA CO., LTD.  (CN) 
Room 510-511, Building 11, Phase 2, 
Nanshan Yungu Venture Part, Pingshan 
First Road, Pingshan Community, 
Taoyuan Street, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh, có thể 

tải về; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; gậy dùng để tự chụp ảnh cho điện 

thoại di động [gậy cầm tay]; vỏ hộp loa; micro; máy thu thanh và thu hình; máy nghe nhạc 

cầm tay; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; bộ 

trộn âm thanh; bộ tai nghe có kết hợp với micro); thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị nạp ắc 

quy; pin sạc dự phòng; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; giá đỡ chuyên dùng cho 

micro; đèn tạo ánh sáng phụ [nhiếp ảnh]; máy ảnh [chụp ảnh]. 
 

 
(210) 4-2020-33252 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A17.2.2; 26.15.15; 26.3.4 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lam, xanh lá mạ. 

(731) Công ty TNHH PANORAMAS  
(VN) 
19B đường số 30, khu phố 2, phường 

Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gạo.  
 

 
(210) 4-2020-33253 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Ghi xám, xanh dương nhạt. 

(731) Công ty TNHH PANORAMAS  
(VN) 
19B đường số 30, khu phố 2, phường 

Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gạo.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
328 

(210) 4-2020-33254 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng, vàng kim nhạt. 
(731) TAOHAO  (CN) 

781# Xuchang City, Henan Province, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt cau đã qua chế biến; hạt điều đã qua chế biến; rau, củ, quả chế biến bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2020-33267 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.13; 8.7.5; 9.7.1 
(591) Đỏ, cam, trắng, xanh lam. 
(731) Phạm Tường Vy  (VN) 

26A Lò Siêu, phường 16 quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn. 
 

 
(210) 4-2020-33283 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 3.4.7; 1.15.11 
(731) MOM&YOUNG BIO AGRICUITURAL 

CORPORATION   (KR) 
414, Sindaeseokseong-ro, Bugi-myeon, 
Cheongwon-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, 28133, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm; mỹ phẩm cho động vật; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; kem đánh răng không 
chứa thuốc; xà phòng làm đẹp không chứa thuốc; kem dưỡng cho cơ thể; dầu gội cho tóc; 
dầu gội cho thủ cưng không chứa thuốc; dầu xả tóc; hương liệu dùng cho đồ uống [tinh 
dầu]. 
 
Nhóm 05: Các sản phẩm sau được sử dụng cho mục đích y tế: thực phẩm bổ sung sức khỏe 
có thành phần làm từ nhung hươu, thực phẩm bổ sung sức khỏe có thành phần làm từ hồng 
sâm, thực phẩm bổ sung sức khỏe có thành phần làm từ nhân sâm, thực phẩm bổ sung sức 
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khỏe; kem có chứa thuốc dành cho da; thuốc không kê đơn; thuốc bổ; đồ uống y tế, chế 
phẩm y tế; dầu gội chứa thuốc; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; xà 
phòng chứa thuốc; kẹo có chứa thuốc; bao con nhộng dùng trong y tế; bánh kẹo có chứa 
thuốc; trà thảo dược. 

 
Nhóm 29: Các sản phẩm sau không sử dụng cho mục đích y tế: nhung hươu đã qua chế biến 
(bảo quản, đông lạnh, sấy khô, nấu chín), nhung hươu, bột nhung hươu, thịt khô, thịt nai 
khô, thịt xông khói, sản phẩm thịt đã chế biến, thịt đã được bảo quản, thịt nai đã qua chế 
biến (bảo quản, đông lạnh, sấy khô, nấu chín), thịt, thịt đã chế biến, nước thịt nấu đông, 
thạch dùng làm thực phẩm, thạch nhân sâm, thạch hồng sâm, thạch có thành phần làm từ 
nhung hươu. 

 
Nhóm 30: Các sản phẩm sau không sử dụng cho mục đích y tế: bánh kẹo, kẹo dùng làm 
thực phẩm, sô cô la, trà nhung hươu, trà hồng sâm, trà nhân sâm, bánh kẹo có thành phần 
làm từ nhung hươu, kẹo dùng làm thực phẩm có thành phần làm từ nhung hươu, sô cô la có 
thành phần làm từ nhung hươu, bánh kẹo có thành phần làm từ nhân sâm, kẹo dùng làm 
thực phẩm có thành phần làm từ nhân sâm, sô cô la có thành phần làm từ nhân sâm. 

 
Nhóm 32: Các sản phẩm sau không sử dụng cho mục đích y tế: si rô hồng sâm cho đồ uống, 
đồ uống không cồn từ hồng sâm, chiết xuất hồng sâm không có cồn cho đồ uống, chiết xuất 
hồng sâm không có cồn, bột hồng sâm cho đồ uống, nước có ga có thành phần làm từ 
nhung hươu, nước giải khát có thành phần làm từ nhung hươu, nước hoa quả có thành phần 
làm từ nhung hươu, đồ uống không cồn từ nhung hươu, si rô nhung hươu cho đồ uống, bột 
nhung hươu cho đồ uống, chiết xuất nhung hươu cho đồ uống, tinh chất không cồn để làm 
đồ uống, chế phẩm không cồn cho đồ uống. 

 

 
(210) 4-2020-33298 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, vàng. 
(731) 1. Mạc Tuấn Hải  (VN) 

Tổ 46, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

2. Trần Đức Thuận  (VN) 
Xóm Tân Thành, xã Tân Thành, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

3. Vũ Minh Tuấn  (VN) 
Thôn Trung Thắng, xã Nam Thanh, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thịt; 

cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống], thú săn [không còn sống], chiết xuất từ 
thịt, trái cây được bảo quản, trái cây đông lạnh, trái cây sấy khô, trái cây nấu chín, rau củ 
được bảo quản, rau củ sấy khô, rau củ nấu chín, mứt dạng sệt, mứt trái cây dạng sệt, trứng, 
sữa, pho mát, bơ, sữa chua, dầu cho thực phẩm, chất béo cho thực phẩm, cá dạng phi lê sấy 
khô, thủy hải sản đã qua chế biến, thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản sấy khô, cacao, cà 
phê, chè (trà), bánh kẹo, đường, rau củ quả tươi, yến mạch, trứng cá, cá và thủy sản còn 
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sống, bia, đồ uống không có cồn, nước giải khát [đồ uống không cồn], nước khoáng [đồ 
uống], cốc-tai trên cơ sở bia, đồ uống có cồn, rượu, rượu khai vị, rượu mạnh, đồ uống hoa 
quả có cồn, hạt và các sản phẩm nông nghiệp cụ thể: hạt (ngũ cốc), hạt vừng, rau và quả 
tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, lúa, gạo, bột, các sản phẩm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ.  

 

 
(210) 4-2020-33434 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 35081 09.07.2020 AD 

  
(731) Philip Morris Brands Sμrl  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuch©tel, 
Switzerland 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu, 
điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá để 
nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay thế thuốc 
lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá cho mục đích để 
bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm nóng 
thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các dung dịch 
nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá, 
ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt tàn, tẩu 
thuốc lá, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 

 
(210) 4-2020-33442 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Xanh ngọc đậm, xanh rêu nhạt, xám, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất - nhập khẩu 
Khánh Linh  (VN) 
Xóm Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thí nghiệm cho trường phổ thông.   
 

Nhóm 16: Đồ dùng học sinh gồm: vở, bút viết, thước kẻ, phấn viết bảng, bảng viết, hộp bút.  
 

Nhóm 20: Thiết bị nội thất dùng trong trường học gồm: bàn, ghế, tủ, grường, giá kệ; thiết bị 
dùng trong phòng thí nghiệm bao gồm: bàn, ghế, tủ, giá, kệ.  

 

Nhóm 28: Thiết bị dùng trong trường mầm non gồm: đồ chơi giáo dục cho trẻ em, đồ chơi 
vận động giáo dục thể chất, đồ chơi ngoài trời, bộ xếp (ghép) hình/chữ, bộ sáp nặn.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị nội thất dùng trong phòng thí nghiệm, thiết bị nội thất dùng 
trong nhà trường, đồ dùng học sinh, thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông, đồ chơi trẻ 
em.  
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(210) 4-2020-33449 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 26.3.1 
(731) TCY COSMETICS CO. LTD.  (TW) 

7F., No.130, Songshan Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 110, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa dưỡng thể dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; sữa làm sạch (dùng 

cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); mặt nạ làm đẹp; chất làm se dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể. 

 
 

(210) 4-2020-33450 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 26.3.1 
(731) TCY COSMETICS CO. LTD.  (TW) 

7F., No.130, Songshan Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 110, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; phân tích giá thành; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; 
dịch vụ khuyến mại cho người khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ. 

 
 

(210) 4-2020-33451 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TCY COSMETICS CO. LTD.  (TW) 

7F., No.130, Songshan Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 110, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; phân tích giá thành; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; 
dịch vụ khuyến mại cho người khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ. 
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(210) 4-2020-33452 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TCY COSMETICS CO. LTD.  (TW) 

7F., No.130, Songshan Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 110, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; chế 

phẩm bổ sung dưỡng chất cho tóc; mỹ phẩm cho tóc; dầu gội đầu; chế phẩm gội đầu dạng 
bột; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu xả tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế 
phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu gội khô; chế phẩm tắm cho cơ thể [dùng cho 
người]; nến sáp xoa bóp dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2020-33455 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, cam 

đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Đất 
Xanh    (VN) 
2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 

hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài chính.    

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các công 
trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát 
việc xây dựng công trình. 

 
 

(210) 4-2020-33458 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.11.7 
(731) Công ty TNHH Cao Su Việt  (VN)

Lô B2-35, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Đông Hiệp B, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 07: Trục cao su và ống cao su dùng trong máy móc thiết bị; phụ tùng cao su trong 
máy móc thiết bị. 

 

Nhóm 17: Đệm; joăng; phốt (miếng đệm cao su dùng để làm kín), khớp nối; cao su dạng 
tấm (tất cả là cao su dùng trong kỹ thuật). 

 

 
(210) 4-2020-33476 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.3; A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20 

(591) Xanh lá, đỏ, xám. 
(731) MERCON B.V.   (NL) 

Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam, 

Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, hương liệu cà phê; dịch vụ đại lý 

xuất nhập khẩu cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, hương liệu cà phê; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân 
tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; nghiên cứu kinh doanh; giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực 
tiếp; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; thông tin giáo dục, dịch vụ về giáo dục 

giảng dạy); tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí). 

 

 
(210) 4-2020-33485 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.7; 26.1.1; A11.1.6; A3.4.4; 3.4.13

(591) Đỏ, nâu đậm, đen, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Dung  (VN) 
Số 106 Lô 1, đường Thái Phiên, phường 

Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chế biến thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ căng 

tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống và cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 

vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê và quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán ăn 
bán đồ ăn mang về. 
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(210) 4-2020-33486 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 24.15.1; 2.9.8; 2.9.10 

(591) Đỏ, xanh dương đậm. 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại MAT STAR  (VN) 
Số 488 Liên Phường, phường Phước 

Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ khám và chữa bệnh răng, 

hàm, mặt; tư vấn sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2020-33496 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) HONGKONG MAYDOR 

IMPORT&EXPORT CO.,LIMITED  

(CN) 

Flat/Rm B 5/F Gaylord Commercial 

Building 114-118 Lockhart Road Hong 

Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc diệt chuột; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; 

hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; keo dính ruồi; chế phẩm chống nhậy cắn. 
 

 
(210) 4-2020-33497 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.1.2; 26.1.10; 1.15.23 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(731) BEIJING KYSTAR TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 

1408, 29# Building, No. 9 Anningzhuang 

West Road, Haidian District, Beijing, 

China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Bo mạch đồ họa (cạc đồ họa); bo mạch chủ máy vi tính; màn hình [phần cứng 

máy vi tính]; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 
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(210) 4-2020-33508 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) IVY BEAUTY CORPORATION SDN. 

BHD.  (MY) 
Lot 1870, Jalan KPB 8, Kawasan 
Perindustrian Kampung Baru Balakong, 
43300 Seri Kembangan, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh thân thể, không chứa thuốc; chế phẩm tắm gội toàn thân, 

không chứa thuốc; chế phẩm dưỡng da dạng lỏng; phấn rôm dùng sau khi tắm; chế phẩm 
gội đầu, không chứa thuốc; chế phẩm xả dưỡng tóc. 

 

 
(210) 4-2020-33509 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7 
(731) RADIANT RETAIL LIMITED  (CN) 

Flat/RM 1615, 16/F, New Tech Plaza, 34 
Tai Yau Street, San Po Kong, Hong 
Kong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; găng tay [trang phục]; tất; thắt lưng [trang 

phục]. 
 

 
(210) 4-2020-33516 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 25.12.1; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh nước biển, xanh ngọc, xanh tím 

than, vàng, nâu, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần hóa chất cơ 

bản Miền Nam   (VN) 
22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất tẩy rửa dùng trong sản xuất.  
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa và chế phẩm tẩy rửa, tất cả không dùng cho mục đích y tế và sản 
xuất; nước javen.  

 

Nhóm 05: Chất tẩy rửa (có tính kháng khuẩn), chế phẩm tẩy rửa (có tính kháng khuẩn), tất 
cả dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
336 

(210) 4-2020-33595 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển thương mại Tân Hòa 
Phát  (VN) 
Xóm Hoa Thám, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Máy chiếu; bảng tương tác điện tử; màn hình thông minh; máy chiếu vật thể; tủ 

điện.  
 

 
(210) 4-2020-33610 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Nâu, trắng, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hà  (VN) 
118 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Pate chay từ nấm và hạt; salad (rau trộn); nem chay; sữa hạt; sữa chua hoa quả. 
 

Nhóm 30: Trà (chè); trà (trà lên men: thành phần chính bao gồm trà lên men, đường, ga); 
nước sốt salad. 

 
Nhóm 32: Nước ép rau củ quả (đồ uống); đồ uống lên men từ hoa quả. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-33615 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) "BEVERAGES FROM 

CHERNOGOLOVKA-AQUALIFE", 
LTD.   (RU) 
Russia,142432, Moscow region, 
Chernogolovka, Soedinitelnaya str., 
build. 2, apt. 34  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz; đồ uống từ 
hoa quả (không chứa cồn) và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm không có cồn khác 
dùng để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2020-33616 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương. 
(731) "BEVERAGES FROM 

CHERNOGOLOVKA-AQUALIFE", 
LTD.    (RU) 
Russia,142432, Moscow region, 
Chernogolovka, Soedinitelnaya str., 
build. 2, apt. 34   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz; đồ uống từ 
hoa quả (không chứa cồn) và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm không có cồn khác 
dùng để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2020-33617 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh đen, đỏ đậm, trắng. 
(731) AMIDEN CO., LTD   (KR) 

No.704, 70, Gasan digital 2-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul 08589 Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng có búi sợi tròn ở cuối; bàn chải đánh 
răng (không dùng điện); bàn chải đánh răng dùng cho trẻ em; bàn chải đánh răng dùng 
điện; bàn chải kẽ răng để làm sạch răng. 

 
 

(210) 4-2020-33618 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh đen, đỏ đậm, trắng. 
(731) AMIDEN CO., LTD   (KR) 

No.704, 70, Gasan digital 2-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul 08589 Republic of 
Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn bàn chải đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán buôn bàn 
chải đánh răng có búi sợi tròn ở cuối; dịch vụ cửa hàng bán buôn bàn chải đánh răng 
(không dùng điện); dịch vụ cửa hàng bán buôn bàn chải đánh răng dùng cho trẻ em; dịch vụ 
cửa hàng bán buôn bàn chải đánh răng dùng điện; dịch vụ cửa hàng bán buôn bàn chải kẽ 
răng dùng để làm sạch răng.  

 

 
(210) 4-2020-33628 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.3; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, xám. 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chiết xuất từ cà phê; cà phê ướp hương vị; đồ uống cà phê; cà phê đá; 

chất thay thế cà phê; chiết xuất từ cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê nhân tạo; rễ 
rau diếp xoăn (chất thay thế cà phê); trà; chiết xuất trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; 
mạch nha làm thực phẩm cho con người; chiết xuất mạch nha cho thực phẩm; cacao và đồ 
uống trên cơ sở cacao; sôcôla; sản phẩm từ sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đường; bánh 
quy dạng tròn; bánh kẹo; bánh kẹo đường; bánh quy; bánh ngọt; bánh xốp; caramen (kẹo); 
bánh pút-đinh; kẹo; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; chất làm ngọt tự nhiên; các 
sản phẩm bánh; bột mì; bánh mì; nấm men; hỗn hợp bột làm bánh; bột nhào; đá lạnh ăn 
được; đá làm từ nước ăn được; kem trái cây (đá lạnh); bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt 
dạng đông lạnh; kem lạnh; mật ong; chất thay thế mật ong; sản phẩm ngũ cốc (đã qua chế 
biến) dùng cho bữa sáng; bánh làm từ ngũ cốc dạng thanh; món ăn điểm tâm (làm từ ngũ 
cốc và hoa quả); hạt ngô loại dẹt ăn liền; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; chế phẩm làm 
từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; gạo; mỳ ý (pasta); mì sợi; thực phẩm làm 
từ gạo, bột mì, bột yến mạch hoặc bột ngũ cốc, đã nấu chín; bánh pizza; bánh mì kẹp nhân; 
chế phẩm mỳ ý và bột nhào để làm bánh chế biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2020-33653 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Lam sẫm, màu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Hà Phong  
(VN) 
F2/2L ấp 6A, đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy gia công quặng. 
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(210) 4-2020-33658 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 
xây dựng Việt Thiên Hà Nội  
(VN) 
Số 21, ngõ 249, phố Đội Cấn, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; tivi; đài; âm ly. 
 

Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh; tủ đông lạnh; bình nước nóng; nồi cơm điện; 
quạt hơi nước; máy lọc không khí; máy hút ẩm không khí dùng cho mục đích gia đình hoặc 
công nghiệp; quạt điện; bình đun nước nóng. 

 

 
(210) 4-2020-33669 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đen, vàng kem. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn - đầu tư 
AGOMI  (VN) 
A215OT01 (Officetel) tầng 15, tòa A2 
Vinhomes Golden River, số 02 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ớt [gia vị]. 
 

Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý đầu tư. 
 

 
(210) 4-2020-33677 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) CITY4U HOLDINGS PTE LTD  (SG) 

64C Boat Quay, 049852 SINGAPORE 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải xuống; phần mềm 

máy tính để sử dụng liên quan đên hoạt ảnh kỹ thuật số và các hiệu ứng đặc biệt của hình 

ảnh; phần mềm máy tính tương tác; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động; 

phần mềm có thể tải xuống cho ứng dụng di động; phần mềm thực tế ảo; phần mềm thực tế 

tăng cường để sử dụng trong các thiết bị di động; thiết bị âm thanh; thiết bị tái tạo âm 

thanh; thiết bị truyền âm thanh; tai nghe; tai nghe vòng qua đầu; loa phóng thanh; loa siêu 

trầm; tai nghe không dây để sử dụng với điện thoại di động; loa không dây; máy nghe nhìn; 

thiết bị nghe nhìn; dụng cụ nghe nhìn; thiết bị truyền và/hoặc nhận và/hoặc ghi lại âm thanh 
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và/hoặc hình ảnh, cụ thể là các thiết bị truyền phát phương tiện kỹ thuật số; thiết bị để sử 

dụng trong giao tiếp nghe nhìn; tai nghe thực tế ảo; máy phát đa phương diện di động sử 

dụng kết nối với công nghệ thực tế ảo; máy tính sử dụng kết nối với công nghệ thực tế ảo; 

tai nghe không dây cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng dùng 

kết nối với công nghệ thực tế ảo; thiết bị hiển thị hình ảnh cá nhân với màn hình đeo được 

để xem nội dung kỹ thuật số bao gồm thực tế ảo, thực tế tăng cường và nội dung thực tế hỗn 

hợp; thiết bị ngoại vi đeo được cho máy tính, máy tính bảng, thiết bị di động và điện thoại 

di động, cụ thể là màn hình gắn trên đầu có thể điều chỉnh; bộ điều khiển thực tế ảo cầm 

tay; cảm biến bên ngoài tương tác với tai nghe thực tế ảo và bộ điều khiển thực tế ảo cầm 

tay; hệ điều hành chương trình phần mềm thực tế ảo; thiết bị tạo hiệu ứng âm thanh để tạo 

ra các hiệu ứng âm thanh đặc thù tương tác với tai nghe thực tế ảo và bộ điều khiển thực tế 

ảo cầm tay; cảm biến theo dõi chuyển động; thiết bị hiển thị dữ liệu và hình ảnh, bao gồm 

giá đỡ và thấu kính cho màn hình gắn trên mũ bảo hiểm, màn hình, camera mặt trước, cảm 

biến quang và cảm biến vị trí laser; thiết bị quang học, cụ thể là thấu kính cho màn hình gắn 

trên mũ bảo hiểm; kính mắt 3D để hiển thị thực tế mô phỏng trên máy tính; máy ảnh ba 

chiều; thiết bị chụp ảnh ba chiều; và tất cả các hàng hóa nói trên đều có hướng dẫn sử dụng 

điện tử có thể tải xuống được đi kèm.  

 

Nhóm 41: Giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giải trí; giải trí mang tính chất trình diễn ánh 

sáng; dịch vụ giải trí tương tác thông qua việc tạo ra hình ảnh âm thanh ba chiều dựa trên vị 

trí và chuyển động của người dùng; cung cấp thông tin, bao gồm trực tuyến hoặc thông qua 

ứng dụng di động, về các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và văn hóa; đặt chỗ 

cho các buổi biểu diễn; đặt vé cho các sự kiện thể thao; dịch vụ đặt vé rạp hát; dịch vụ quản 

lý sự kiện [tổ chức các sự kiện giáo dục, giải trí, thể thao hoặc văn hóa]; thông tin vui chơi 

giải trí; cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ tư vấn cho các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 42: Sáng tạo phần mềm; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cho 

thuê phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo 

trì phần mềm máy tính; khắc phục sự cố với bản chất là chẩn đoán các sự cố phần cứng và 

phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ lập trình phần mềm máy tính; lập 

trình phần mềm cho các ứng dụng di động; cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn 

công nghệ; điện toán đám mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; lưu trữ máy 

chủ; quy hoạch đô thị; cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ tư vấn cho các dịch vụ nói trên. 
 

 
(210) 4-2020-33684 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp công 
nghệ cao Thiên Sơn  (VN) 
Bản Cửa Rảo, xã Môn Sơn, huyện Con 

Cuông, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi. 
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(210) 4-2020-33690 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Cam đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nam An 
Holding    (VN) 
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm chạy điện; máy khuấy trộn thực phẩm chạy điện; máy 
ép trái cây chạy điện; máy nghiền dùng cho nhà bếp chạy điện. 

 

Nhóm 11: Bếp nấu dùng điện; chảo rán dùng điện; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; hệ 
thống và thiết bị nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị sấy; nồi nấu dùng điện; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện. 

 
Nhóm 12: Xe đẩy chén [xe đẩy tay].  

 

Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 21: Khay dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2020-33722 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7; 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty Cổ phần Quốc tế Viên 

Thành   (VN) 
Tổ 8, khu 9, phường Nông Trang, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm sau: vật liệu xây dựng, vật tư điện nước, nội 

ngoại thất đồ gỗ. 
 

 
(210) 4-2020-33784 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh đen, trắng. (540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Đức Khoa  (VN) 
11C Nguyễn Hiền, phường 04, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán bằng tiền ảo cho giao dịch bất động sản sử dụng bởi các 

thành viên cộng đồng mạng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giao 
dịch tài chính điện tử; dịch vụ thanh toán bằng điện tử; dịch vụ mua bán bất động sản. 
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(210) 4-2020-33799 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.17.5 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh JADE BEAUTY 
SPA & CLINIC   (VN) 
Số 10 đường số 11, khu dân cư Him 

Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem thoa mặt; kem dưỡng thể; xịt khoáng (mỹ 

phẩm).  
 

 
(210) 4-2020-33855 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Xám, vàng, đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần khai thác 
khoáng sản Thiên Thuận 
Tường Quảng Ninh  (VN) 
Tổ 2, khu 1, phường Cửa Ông, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gà; trứng vịt; thịt lợn; rau củ quả đã qua sơ chế. 

 

Nhóm 35: Buôn bán các mặt hàng nông sản: trứng gà, trứng vịt, thịt lợn, rau củ quả đã qua 

sơ chế. 
 

 
(210) 4-2020-33896 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Sản xuất CK Việt Nam  (VN) 
Thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn và phụ gia chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản (không chứa thuốc); chất bổ 

sung cho vào thức ăn vật nuôi không dùng trong ngành y; thức ăn gia súc; chế phẩm để vỗ 

béo súc vật.  
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(210) 4-2020-33917 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) G&E HERBAL BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD.  (TW) 
No.92, Keji 5th Rd., Annan Dist., Tainan 
City 709, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo; thuốc dùng cho người; thuốc đắp; bột dùng cho mục đích dược phẩm; 

đồ uống y tế; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung từ thảo dược.  

 

 
(210) 4-2020-33934 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BEIJING COMPETITOR SPORTS 

SCIENCE TECHNOLOGY JOINT 
STOCK CO., LTD CPT  (CN) 
No.5 Lixiang Road, Science Park, 
Changping District, Beijing, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất 

bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; miếng dán bổ sung 
vitamin; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm thực vật sử dụng như chất thay thế cà phê; kẹo; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; món ăn đông khô với thành phần chính là gạo; chế 
phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-33958 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.8 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH T - BOST  (VN) 

Thửa đất số 2539, Tờ bản đồ số 26, 
đường DL 14, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi bằng da; ví da; túi thể thao; túi xách tay; ba lô 
 

Nhóm 25: Vớ (tất); quần áo; thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân (giày dép); đồ đội đầu (mũ 
nón) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
344 

(210) 4-2020-33965 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ An Nhiên 
Phó  (VN) 
Số 73 đường Trần Nguyên Hãn, khu phố 
Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện, cáp dẫn diện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 

nối điện], bộ nối điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; máy biến thế điện. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình; băng dính dùng cho mục 
đích văn phòng và gia đình; màng mỏng bằng chất đẻo dùng để bao gói; lõi băng dính cách 
điện làm bằng giấy; hộp bằng các tông hoặc giấy; giấy bạc. 

 
Nhóm 17: Băng dính cách điện; vật liệu cách điện; chất điện môi (cách điện); giấy cách 
điện; sơn cách điện; lá kim loại bọc cách điện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ dây dẫn diện, cáp dẫn điện, ổ cắm, phích cắm và các 
công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bộ nối điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, máy 
biến thế điện, keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình, băng dính dùng cho mục 
đích văn phòng và gia đình, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, lõi băng dính cách 
điện làm bằng giấy, hộp bằng các tông hoặc giấy, giấy bạc, băng dính cách điện, vật liệu 
cách điện, chất điện môi (cách điện), giấy cách điện, sơn cách điện, lá kim loại bọc cách 
điện; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 
 

(210) 4-2020-33966 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ An Nhiên 
Phó  (VN) 
Số 73 đường Trần Nguyên Hãn, khu phố 
Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện, cáp dẫn diện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 

nối điện], bộ nối điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; máy biến thế điện. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình; băng dính dùng cho mục 
đích văn phòng và gia đình; màng mỏng bằng chất đẻo dùng để bao gói; lõi băng dính cách 
điện làm bằng giấy; hộp bằng các tông hoặc giấy; giấy bạc. 
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Nhóm 17: Băng dính cách điện; vật liệu cách điện; chất điện môi (cách điện); giấy cách 

điện; sơn cách điện; lá kim loại bọc cách điện. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ dây dẫn diện, cáp dẫn điện, ổ cắm, phích cắm và các 

công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bộ nối điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, máy 

biến thế điện, keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình, băng dính dùng cho mục 

đích văn phòng và gia đình, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, lõi băng dính cách 

điện làm bằng giấy, hộp bằng các tông hoặc giấy, giấy bạc, băng dính cách điện, vật liệu 

cách điện, chất điện môi (cách điện), giấy cách điện, sơn cách điện, lá kim loại bọc cách 

điện; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2020-33967 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh navy, đỏ, đen, ghi, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ An Nhiên 
Phó  (VN) 
Số 73 đường Trần Nguyên Hãn, khu phố 

Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện, cáp dẫn diện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 

nối điện], bộ nối điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; máy biến thế điện. 

 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình; băng dính dùng cho mục 

đích văn phòng và gia đình; màng mỏng bằng chất đẻo dùng để bao gói; lõi băng dính cách 

điện làm bằng giấy; hộp bằng các tông hoặc giấy; giấy bạc. 

 

Nhóm 17: Băng dính cách điện; vật liệu cách điện; chất điện môi (cách điện); giấy cách 

điện; sơn cách điện; lá kim loại bọc cách điện. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ dây dẫn diện, cáp dẫn điện, ổ cắm, phích cắm và các 

công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bộ nối điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, máy 

biến thế điện, keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình, băng dính dùng cho mục 

đích văn phòng và gia đình, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, lõi băng dính cách 

điện làm bằng giấy, hộp bằng các tông hoặc giấy, giấy bạc, băng dính cách điện, vật liệu 

cách điện, chất điện môi (cách điện), giấy cách điện, sơn cách điện, lá kim loại bọc cách 

điện; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2020-33968 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh navy, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ An Nhiên 
Phó  (VN) 
Số 73 đường Trần Nguyên Hãn, khu phố 
Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện, cáp dẫn diện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 

nối điện], bộ nối điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; máy biến thế điện. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình; băng dính dùng cho mục 
đích văn phòng và gia đình; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; lõi băng dính cách 
điện làm bằng giấy; hộp bằng các tông hoặc giấy; giấy bạc. 

 
Nhóm 17: Băng dính cách điện; vật liệu cách điện; chất điện môi (cách điện); giấy cách 
điện; sơn cách điện; lá kim loại bọc cách điện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ dây dẫn diện, cáp dẫn điện, ổ cắm, phích cắm và các 
công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bộ nối điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, máy 
biến thế điện, keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình, băng dính dùng cho mục 
đích văn phòng và gia đình, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, lõi băng dính cách 
điện làm bằng giấy, hộp bằng các tông hoặc giấy, giấy bạc, băng dính cách điện, vật liệu 
cách điện, chất điện môi (cách điện), giấy cách điện, sơn cách điện, lá kim loại bọc cách 
điện; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2020-33969 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ An Nhiên 
Phó  (VN) 
Số 73 đường Trần Nguyên Hãn, khu phố 
Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện, cáp dẫn diện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 

nối điện], bộ nối điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; máy biến thế điện. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình; băng dính dùng cho mục 
đích văn phòng và gia đình; màng mỏng bằng chất đẻo dùng để bao gói; lõi băng dính cách 
điện làm bằng giấy; hộp bằng các tông hoặc giấy; giấy bạc. 
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Nhóm 17: Băng dính cách điện; vật liệu cách điện; chất điện môi (cách điện); giấy cách 
điện; sơn cách điện; lá kim loại bọc cách điện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ dây dẫn diện, cáp dẫn điện, ổ cắm, phích cắm và các 
công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bộ nối điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, máy 
biến thế điện, keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình, băng dính dùng cho mục 
đích văn phòng và gia đình, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, lõi băng dính cách 
điện làm bằng giấy, hộp bằng các tông hoặc giấy, giấy bạc, băng dính cách điện, vật liệu 
cách điện, chất điện môi (cách điện), giấy cách điện, sơn cách điện, lá kim loại bọc cách 
điện; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2020-33970 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A15.9.11 
(591) Xanh đa trời, đỏ cam, trắng. 
(731) PROMISE ON CO.,LTD.  (KR) 

28-14, Baebang-ro 187beon-gil, 
Baebang-eup, Asan-si, 
Chungcheongnam-do, Republic of Korea

(540) 

   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-33972 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) WETHECORE CO., LTD.  (KR) 

503, 5F, 17, Eonju-ro 149-gil, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm loại bỏ biểu bì cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng là chế 

phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm để mát-xa (xoa bóp); chế phẩm mỹ phẩm cho tóc và da đầu; 
nước thơm dưỡng da cơ thể; sữa tắm; chế phẩm để tắm bồn và tắm vòi sen; dầu gội đầu; chế 
phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da và trị liệu da; 
mỹ phẩm sử dụng các chất tự nhiên; bọt làm sạch da; nước hoa; dầu xả tóc; xà phòng mỹ 
phẩm; mặt nạ cho da cho mục đích mỹ phẩm; gói mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; bông gòn 
cho mục đích mỹ phẩm; vải hoặc khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch cho da (cho mục 
đích mỹ phẩm); mỹ phẩm; phấn hồng dùng để trang điểm; son dạng nước; chất làm bóng 
môi; son dưỡng môi; son môi; hộp son môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); móng típ; sơn bóng 
móng tay/chân; sơn móng tay/chân; phấn má; bột phấn má mỹ phẩm có màu; kem đánh 
răng; chế phẩm làm sạch tay không chứa thuốc; khăn giấy làm sạch được làm ẩm trước, 
được tẩm với nước thơm mỹ phẩm hoặc các chế phẩm tẩy trang; bông phấn mỹ phẩm; hộp 
mỹ phẩm xách tay (đựng mỹ phẩm bên trong); mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy trang. 
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(210) 4-2020-33973 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) WETHECORE CO., LTD.  (KR) 

503, 5F, 17, Eonju-ro 149-gil, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm loại bỏ biểu bì cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng là chế 

phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm để mát-xa (xoa bóp); chế phẩm mỹ phẩm cho tóc và da đầu; 
nước thơm dưỡng da cơ thể; sữa tắm; chế phẩm để tắm bồn và tắm vòi sen; dầu gội đầu; chế 
phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da và trị liệu da; 
mỹ phẩm sử dụng các chất tự nhiên; bọt làm sạch da; nước hoa; dầu xả tóc; xà phòng mỹ 
phẩm; mặt nạ cho da cho mục đích mỹ phẩm; gói mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; bông gòn 
cho mục đích mỹ phẩm; vải hoặc khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch cho da (cho mục 
đích mỹ phẩm); mỹ phẩm; phấn hồng dùng để trang điểm; son dạng nước; chất làm bóng 
môi; son dưỡng môi; son môi; hộp son môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); móng típ; sơn bóng 
móng tay/chân; sơn móng tay/chân; phấn má; bột phấn má mỹ phẩm có màu; kem đánh 
răng; chế phẩm làm sạch tay không chứa thuốc; khăn giấy làm sạch được làm ẩm trước, 
được tẩm với nước thơm mỹ phẩm hoặc các chế phẩm tẩy trang; bông phấn mỹ phẩm; hộp 
mỹ phẩm xách tay (đựng mỹ phẩm bên trong); mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2020-33984 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y 

tế     (VN) 
Số 09 đường Pasteur, phường Xương 
Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Vắc xin; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-33985 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y 

tế     (VN) 
Số 09 đường Pasteur, phường Xương 
Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Vắc xin; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-33986 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Đông Nam Á  
(VN) 
Số nhà 46, lô 5, khu đô thị Đền Lừ 2, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-33994 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.9 

(731) LUCY BELLE BIOLOGICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (TW) 

No. 18, Ln. 32, Wufu 1st Road, Luzhu 

District, Taoyuan City 338, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm [dùng cho người]; gel tắm; dầu gội đầu, kem dưỡng không 

chứa thuốc; sản phẩm dưỡng da mặt; kem làm trắng da; kem xoa bóp, không chứa thuốc; 

kem chống nhăn; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; tinh dầu.  
 

 
(210) 4-2020-34024 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.3.5; A26.11.8 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
KATI  (VN) 
256/33 liên khu 4-5, khu phố 4, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày cổ thấp; giày cao cổ; giầy tập thể dục; giày; dép; dép đi trong nhà. 
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(210) 4-2020-34026 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Phạm Văn Thanh  (VN) 
1536 HH4b Linh Đàm, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vật tư y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán vật tư y tế. 
 

 
(210) 4-2020-34027 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn PUSTON 
Việt Nam  (VN) 
Số 44 Nguyễn Khánh Toàn, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột trét tường; xi măng; thạch cao; chất trám sử dụng trong trang 

trí nhà để sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; gạch. 
 
 

(210) 4-2020-34028 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2020-34029 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-34030 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-34031 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty TNHH Chử Văn Xuyến  
(VN) 
110 lô B, chung cư Sư Vạn Hạnh, 

phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy; bơm xăng (phụ tùng xe cộ); cốc 

lọc xăng (phụ tùng xe cộ). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
352 

(210) 4-2020-34032 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15; A24.15.11; 26.15.11; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thang Máy 
Năng Lượng  (VN) 
Số 216, lô 9, phường Đằng Hải, quận Hải 
An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị vận hành thang máy; máy nâng [thang máy]; thang máy [không dùng để 

kéo người trượt tuyết]. 
 

 
(210) 4-2020-34033 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NULIFE 
PHARMA  (VN) 
131/17 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2020-34034 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.6; A5.3.13; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
hữu cơ BEE FARM  (VN) 
Thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Các loại quả mọng, tươi; quả tươi; rau cỏ tươi; rau tươi; khoai tây tươi; quả cam, 
tươi. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước quả ép; 
nước sinh tố; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; nước ép rau 
[đồ uống]. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua-bán): các loại quả mọng, tươi, quả tươi, rau cỏ tươi, rau tươi, 
khoai tây tươi, quả cam, tươi, nước ép trái cây, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
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cồn, nước quả ép, nước sinh tố, đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế 
sữa, nước ép rau [đồ uống]; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; marketing. 

 

 
(210) 4-2020-34035 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) POWER & BEAUTY CO., LTD.  (TW) 

9F.-1, No. 296, Sec. 5, Nanjing E. Rd., 
Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn các sản phẩm dinh dưỡng; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ báo giá, đấu thầu và phân phối các sản phẩm của các nhà sản xuất trong và 
ngoài nước; dịch vụ thu thập thông tin thị trường; quản lý kinh doanh và vận hành trung tâm 
mua sắm; cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến cho người khác; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp thông tin thương mại 
và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; quản lý kinh doanh 
và vận hành cửa hàng kinh doanh tổng hợp; quản Iý kinh doanh và vận hành cửa hàng bách 
hóa. 

 

 
(210) 4-2020-34036 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 9.7.1; A1.1.10; A1.1.2; 26.11.3 
(591) Đỏ, vàng, kem, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quê Nhà  (VN) 
13 Hồng Lạc, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy: dừa, xoài, sầu riêng, mít. 
 

Nhãm 30: S«-c«-la.  
 

 
(210) 4-2020-34037 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại THREE CAFE  (VN) 
12/3 đường số 4, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở 
trà.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-34038 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.14; A3.1.25 
(591) Nâu, trắng, xanh dương, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BUNBEA  (VN) 
Số 6/43 đường 35CL, khu biệt thự Citi 
Bella, phường Cát Lái, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Bỉm (tả lót) cho trẻ em và người già. 

 

 
(210) 4-2020-34040 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.5.10 
(591) Đỏ, cam nhạt, vàng, cam đậm, xanh nõn 

chuối, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Huyền Vũ  
(VN) 
2C Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm thức ăn nhanh và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-34043 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.13.25; A26.11.9; 12.1.1 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gỗ Mỹ Đức  (VN) 
9 Phan Sào Nam, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ; gối; nệm  
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp; thiết 
lập các bản vẽ công nghiệp; dịch vụ thiết kế xây dựng. 
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(210) 4-2020-34044 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cao su Camel Việt Nam   (VN) 
Số 2 Lý Thường Kiệt, thị trấn Lao Bảo, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe. 
 

 
(210) 4-2020-34047 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 13.1.5; 13.1.1; 2.1.22; A2.1.23 

(591) Xám, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Hoàng ẩn   (VN) 
Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn ái, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy 

tính; tạo và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ cho thuê trang web; thiết kế trang 

web.  
 

 
(210) 4-2020-34048 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 9.7.1; A11.3.4 

(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kiệt Phùng  (VN) 
Số 278, Phú Lợi, phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 

uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán ăn; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2020-34049 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp TN tiệm vàng 
Mười Một  (VN) 
Số 23, lô B, tổ 4, ấp Tân Lập, xã Tân 
Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh 
Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng trang sức mỹ nghệ, đá quý, đá bán quý, đồ trang sức bằng kim 

loại đá quý khác. 
 

 
(210) 4-2020-34054 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Vị 

Việt  (VN) 
Số 1080A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack (làm từ ngũ cốc); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo; thạch hoa quả [bánh kẹo]; sôcôla. 
 

 
(210) 4-2020-34076 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.3 
(731) TECHTRONIC CORDLESS GP  (US) 

100 Innovation Way, Anderson SC 
29621, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim, quặng của kim loại thường; vật liệu kim loại dùng 

cho công trình xây dựng và xây dựng; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở 
được; dây cáp không dùng để dẫn điện bằng kim loại thường và dây kim loại thường; đồ 
ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]; đồ chứa đựng bằng kim loại dùng để lưu kho hoặc 
vận chuyển; két an toàn [kim loại hoặc phi kim loại]; hệ thống giữ xe đạp bằng kim loại; 
dây buộc bằng kim loại; bu lông bằng kim loại; bản lề hộp bằng kim loại; hộp bằng kim 
loại thường; khóa cài bằng kim loại thường [đồ ngũ kim]; đầu nối cáp bằng kim loại, không 
dẫn điện; dây cáp bằng kim loại, không dùng để dẫn điện; xích bằng kim loại; hòm bằng 
kim loại; thùng bằng kim loại; kẹp giữ bằng kim loại cho dây cáp và ống dẫn; nắp đậy bằng 
kim loại cho đồ chứa đựng; mắt xích bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; cơ cấu mở 
cửa, bằng kim loại, không dùng điện; mạt sắt; cái móc [đồ ngũ kim]; đinh; miệng vòi bằng 
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kim loại; đai ốc bằng kim loại; nút bịt bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; hộp đựng dụng 
cụ bằng kim loại, hộp rỗng; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại, tủ rỗng. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; bơm hơi [phụ tùng của xe 
cộ]; xe đạp; xe đạp điện; thiết bị bay để quay phim; xe thô sơ do súc vật kéo; xe sửa chữa 
chui gầm xe ô tô; bánh xe nhỏ cho xe đẩy [xe cộ]; xe đẩy tay để làm sạch; xe đẩy bằng tay; 
xe đẩy cuộn ống vòi; bơm lốp xe; xe trượt [xe cộ]; xe đẩy hàng có lồng chắn; xe máy chạy 
trên tuyết; xe đẩy tay. 

 
Nhóm 16: Giấy và bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp [được in]; văn phòng 
phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; vật liệu vẽ; chổi quét sơn; đồ dùng để hướng dẫn 
và giảng dạy [trừ thiết bị hướng dẫn và giảng dạy]; tấm bằng chất dẻo, màng mỏng bằng 
chất dẻo và túi bằng chất dẻo để bọc và đóng gói; chữ in, bản kẽm để in; băng dính cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để 
bao gói; com pa để vẽ; bút vẽ; thước vẽ; cờ bằng giấy; tờ rơi; mực; tạp chí [định kỳ]; sổ tay 
hướng đẫn; bút đánh dấu [đồ dùng văn phòng]; bút chì; bút [đồ dùng văn phòng]; êke để vẽ; 
phấn để đánh dấu. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; da động vật và tấm da bò thuộc; ba lô; bao/túi/bị/xắc; hộp bằng da 
thuộc hoặc giả da; bao để móc chìa khóa; túi đựng dụng cụ, rỗng. 

 
Nhóm 20: Bàn làm việc cho thợ mộc; vít, không bằng kim loại, dùng để siết dây cáp; hộp 
đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; ghế [ngồi]; hòm, không bằng kim loại; đồ 
chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng; vách ngăn đứng [đồ nội 
thất]; thang bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo; chốt cửa, không bằng kim loại; khóa, trừ khóa 
điện, không bằng kim loại; giá [đồ đạc]; giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; giá để đồ 
đạc; hộp đựng dụng cụ, không bằng kim loại, rỗng; tủ đựng dụng cụ, không bằng kim loại, 
rỗng. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; quần áo thể dục; mũ che tai [trang phục]; 
găng tay [trang phục]; giầy tập thể dục; dải băng buộc đầu [trang phục]; trang phục dệt kim; 
quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; khăn quàng cổ; đồng phục. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; quản 
lý các vấn đề kinh doanh của nhượng quyền thương mại và các kênh phân phối; tổ chức và 
điều khiển hội chợ kinh doanh và thương mại và buổi biểu diễn cho mục đích hỗ trợ bán 
hàng; dịch vụ sản xuất hội chợ về kinh doanh và thương mại và buổi biểu diễn (cho mục 
đích hỗ trợ bán hàng); dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ cố vấn kinh doanh và hỗ trợ 
kinh doanh trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ quản lý kinh doanh để kiểm 
soát công cụ, quản lý hàng tồn kho và báo cáo công cụ; nghiên cứu kinh doanh; cung cấp 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ 
(cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng); cửa hàng bán lẻ ký gửi: thiết bị và dụng cụ điện tử 
và điện, máy móc và thiết bị, máy công cụ gia công kim loại, máy gia công kim loại, máy 
công cụ gia công gỗ, máy gia công gỗ, dụng cụ cầm tay không vận hành thủ công, máy làm 
sạch, đánh bóng và đánh si, máy làm sạch thảm, sàn và tường, dụng cụ chăm sóc cỏ và làm 
vườn thao tác thủ công, công cụ nông nghiệp trừ loại thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công, máy bắn đinh, búa điện, máy vặn đai ốc, chìa vặn vít chạy điện, máy 
khoan, thiết bị chiếu sáng, công cụ và dụng cụ cầm tay (vận hành thủ công), lưỡi cắt (dụng 
cụ cầm tay), búa (dụng cụ cầm tay), khoan cầm tay (dụng cụ cầm tay), động cơ, đầu máy, 
thiết bị và dụng cụ nhà bếp, pin, ắc quy, thiết bị sạc, camera, tai nghe, thiết bị đo bằng điện, 
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máy, thiết bị làm sạch không khí, rađiô, loa, ba lô, túi đựng dụng cụ, hộp đựng dụng cụ, 
dụng cụ lưu trữ, và các bộ phận của chúng; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ phân phối: thiết bị và dụng cụ điện tử và điện, máy móc và thiết 
bị, máy công cụ gia công kim loại, máy gia công kim loại, máy công cụ gia công gỗ, máy 
gia công gỗ, dụng cụ cầm tay không vận hành thủ công, máy làm sạch, đánh bóng và đánh 
si, máy làm sạch thảm, sàn và tường, dụng cụ chăm sóc cỏ và làm vườn thao tác thủ công, 
công cụ nông nghiệp trừ loại thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, máy bắn 
đinh, búa điện, máy vặn đai ốc, chìa vặn vít chạy điện, máy khoan, thiết bị chiếu sáng, công 
cụ và dụng cụ cầm tay (vận hành thủ công), lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay), búa (dụng cụ cầm 
tay), khoan cầm tay (dụng cụ cầm tay), động cơ, đầu máy, thiết bị và dụng cụ nhà bếp, pin, 
ắc quy, thiết bị sạc, camera, tai nghe, thiết bị đo bằng điện, máy, thiết bị làm sạch không 
khí, rađiô, loa, ba lô, túi đựng dụng cụ, hộp đựng dụng cụ, dụng cụ lưu trữ, và các bộ phận 
của chúng; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là, cung cấp thông tin về 
sản phẩm thông qua mạng viễn thông cho mục đích quảng cáo và bán hàng; dịch vụ bán lẻ 
qua thư đặt hàng đồng thời cung cấp qua truyền hình, internet và đa phương tiện khác trong 
lĩnh vực: thiết bị và dụng cụ điện tử và điện, máy móc và thiết bị, máy công cụ gia công 
kim loại, máy gia công kim loại, máy công cụ gia công gỗ, máy gia công gỗ, dụng cụ cầm 
tay không vận hành thủ công, máy làm sạch, đánh bóng và đánh si, máy làm sạch thảm, sàn 
và tường, dụng cụ chăm sóc cỏ và làm vườn thao tác thủ công, công cụ nông nghiệp trừ loại 
thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, máy bắn đinh, búa điện, máy vặn đai 
ốc, chìa vặn vít chạy điện, máy khoan, thiết bị chiếu sáng, công cụ và dụng cụ cầm tay (vận 
hành thủ công), lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay), búa (dụng cụ cầm tay), khoan cầm tay (dụng cụ 
cầm tay), động cơ, đầu máy, thiết bị và dụng cụ nhà bếp, pin, ắc quy, thiết bị sạc, camera, 
tai nghe, thiết bị đo bằng điện, máy, thiết bị làm sạch không khí, rađiô, loa, ba lô, túi đựng 
dụng cụ, hộp đựng dụng cụ, dụng cụ lưu trữ, và các bộ phận của chúng; marketing; nghiên 
cứu thị trường; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; quản lý văn phòng, tư vấn nghiệp vụ 
thương mại và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn kinh doanh) liên quan đến việc thành lập 
và/hoặc điều hành hoạt động bán buôn và bán lẻ các sản phẩm trực tiếp (person to person) 
và tại phòng trưng bày; chuẩn bị và giới thiệu thiết bị hiển thị âm thanh và hình ảnh cho 
mục đích quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quan hệ 
công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; dịch vụ hành chính 
cho việc thay đổi địa điểm kinh doanh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn, bán lẻ trực tuyến, và bán 
buôn trực tuyến: thiết bị và dụng cụ điện tử và điện, máy móc và thiết bị, máy công cụ gia 
công kim loại, máy gia công kim loại, máy công cụ gia công gỗ, máy gia công gỗ, dụng cụ 
cầm tay không vận hành thủ công, máy làm sạch, đánh bóng và đánh si, máy làm sạch 
thảm, sàn và tường, dụng cụ chăm sóc cỏ và làm vườn thao tác thủ công, công cụ nông 
nghiệp trừ loại thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, máy bắn đinh, búa 
điện, máy vặn đai ốc, chìa vặn vít chạy điện, máy khoan, thiết bị chiếu sáng, công cụ và 
dụng cụ cầm tay (vận hành thủ công), lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay), búa (dụng cụ cầm tay), 
khoan cầm tay (dụng cụ cầm tay), động cơ, đầu máy, thiết bị và dụng cụ nhà bếp, pin, ắc 
quy, thiết bị sạc, camera, tai nghe, thiết bị đo bằng điện, máy, thiết bị làm sạch không khí, 
rađiô, loa, ba lô, túi đựng dụng cụ, hộp đựng dụng cụ, dụng cụ lưu trữ, và các bộ phận của 
chúng; cho thuê đồ đạc để trưng bày cho mục đích quảng cáo hoặc bán hàng; dịch vụ 
khuyến mại cho người khác; dịch vụ phòng trưng bày (cho mục đích bán hàng). 

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa máy công cụ, máy chăm sóc cỏ và làm vườn, máy chăm sóc 
sàn nhà; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, máy và thiết bị văn phòng; cho thuê thiết 
bị và dụng cụ điện tử và điện, máy móc và thiết bị trong lĩnh vực máy công cụ, chăm sóc 
sàn nhà, xây dựng, sửa chữa và làm sạch; bảo dưỡng máy công cụ, máy chăm sóc cỏ và làm 
vườn, máy chăm sóc sàn nhà; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
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sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; kiểm soát (trừ kiểm soát chất 
lượng) và giám sát việc xây dựng, lát đường và làm mới. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và cất giữ hàng hóa; sắp xếp du lịch; cho thuê máy bay, thiết bị 
bay; cho thuê tàu thuyền; lưu giữ tàu thuyền; chuyên chở bằng xe do động vật kéo; dịch vụ 
lái xe; thu gom các hàng hóa có thể tái chế [vận tải]; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng 
hoá]; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; thuê phương tiện vận tải; cho thuê 
chỗ để xe; gói quà; chuyên chở bằng xe tải; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ kho 
chứa; dịch vụ kho hành lý; chuyển phát bưu kiện tận nơi; sắp xếp các dịch vụ vận tải hành 
khách cho người khác thông qua ứng dụng trực tuyến; vận chuyển hành khách; dịch vụ 
chuyển nhà; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; bao gói hàng hóa. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
dịch vụ phân tích công nghiệp, dịch vụ nghiên cứu công nghiệp và dịch vụ thiết kế công 
nghiệp; dịch vụ kiểm soát chất lượng và xác thực; dịch vụ thiết kế công nghiệp và phát 
triển: thiết bị và dụng cụ điện và điện tử, máy móc và thiết bị, máy công cụ gia công kim 
loại, máy gia công kim loại, máy công cụ gia công gỗ, máy gia công gỗ, dụng cụ cầm tay 
không vận hành thủ công, máy làm sạch, đánh bóng và đánh si, máy làm sạch thảm, sàn và 
tường, dụng cụ chăm sóc cỏ và làm vườn cầm tay thao tác thủ công, công cụ nông nghiệp 
trừ loại thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, máy bắn đinh, búa điện, máy 
vặn đai ốc, chìa vặn vít chạy điện, máy khoan, thiết bị chiếu sáng, công cụ và dụng cụ cầm 
tay (vận hành thủ công), lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay), búa (dụng cụ cầm tay), khoan cầm tay 
(dụng cụ cầm tay), động cơ, đầu máy, thiết bị và dụng cụ nhà bếp, pin, ắc quy, thiết bị sạc, 
camera, tai nghe, thiết bị đo bằng điện, máy, thiết bị làm sạch không khí, rađiô, loa, ba lô, 
túi đựng dụng cụ, hộp đựng dụng cụ, dụng cụ lưu trữ; thiết kế thiết bị để sử dụng trong các 
quy trình công nghiệp; giám sát từ xa thiết bị và máy móc nông nghiệp và lâm nghiệp qua 
mạng điện toán đám mây; thử nghiệm, kiểm soát, và kiểm định việc xử lý vật liệu, thiết bị 
và máy móc nông nghiệp và lâm nghiệp; thiết kế sản phẩm và bộ phận, nội thất cửa hàng, 
phụ kiện cho cửa hàng; thiết kế đồ họa vật liệu marketing; thiết kế ấn phẩm (không phải tài 
liệu quảng cáo); quản lý dự án thiết kế; thiết kế nội thất; cung cấp một trang web trên 
internet để cung cấp dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng, 
xây dựng, hoặc nghề mộc. 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; quản 

lý các vấn đề kinh doanh của nhượng quyền thương mại và các kênh phân phối; tổ chức và 
điều khiển hội chợ kinh doanh và thương mại và buổi biểu diễn cho mục đích hỗ trợ bán 
hàng; dịch vụ sản xuất hội chợ về kinh doanh và thương mại và buổi biểu diễn (cho mục 
đích hỗ trợ bán hàng); dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ cố vấn kinh doanh và hỗ trợ 
kinh doanh trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ quản lý kinh doanh để kiểm 
soát công cụ, quản lý hàng tồn kho và báo cáo công cụ; nghiên cứu kinh doanh; cung cấp 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ 
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(cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng); cửa hàng bán lẻ ký gửi: thiết bị và dụng cụ điện tử 
và điện, máy móc và thiết bị, máy công cụ gia công kim loại, máy gia công kim loại, máy 
công cụ gia công gỗ, máy gia công gỗ, dụng cụ cầm tay không vận hành thủ công, máy làm 
sạch, đánh bóng và đánh si, máy làm sạch thảm, sàn và tường, dụng cụ chăm sóc cỏ và làm 
vườn thao tác thủ công, công cụ nông nghiệp trừ loại thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công, máy bắn đinh, búa điện, máy vặn đai ốc, chìa vặn vít chạy điện, máy 
khoan, thiết bị chiếu sáng, công cụ và dụng cụ cầm tay (vận hành thủ công), lưỡi cắt (dụng 
cụ cầm tay), búa (dụng cụ cầm tay), khoan cầm tay (dụng cụ cầm tay), động cơ, đầu máy, 
thiết bị và dụng cụ nhà bếp, pin, ắc quy, thiết bị sạc, camera, tai nghe, thiết bị đo bằng điện, 
máy, thiết bị làm sạch không khí, rađiô, loa, ba lô, túi đựng dụng cụ, hộp đựng dụng cụ, 
dụng cụ lưu trữ, và các bộ phận của chúng; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ phân phối: thiết bị và dụng cụ điện tử và điện, máy móc và thiết 
bị, máy công cụ gia công kim loại, máy gia công kim loại, máy công cụ gia công gỗ, máy 
gia công gỗ, dụng cụ cầm tay không vận hành thủ công, máy làm sạch, đánh bóng và đánh 
si, máy làm sạch thảm, sàn và tường, dụng cụ chăm sóc cỏ và làm vườn thao tác thủ công, 
công cụ nông nghiệp trừ loại thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, máy bắn 
đinh, búa điện, máy vặn đai ốc, chìa vặn vít chạy điện, máy khoan, thiết bị chiếu sáng, công 
cụ và dụng cụ cầm tay (vận hành thủ công), lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay), búa (dụng cụ cầm 
tay), khoan cầm tay (dụng cụ cầm tay), động cơ, đầu máy, thiết bị và dụng cụ nhà bếp, pin, 
ắc quy, thiết bị sạc, camera, tai nghe, thiết bị đo bằng điện, máy, thiết bị làm sạch không 
khí, rađiô, loa, ba lô, túi đựng dụng cụ, hộp đựng dụng cụ, dụng cụ lưu trữ, và các bộ phận 
của chúng; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là, cung cấp thông tin về 
sản phẩm thông qua mạng viễn thông cho mục đích quảng cáo và bán hàng; dịch vụ bán lẻ 
qua thư đặt hàng đồng thời cung cấp qua truyền hình, internet và đa phương tiện khác trong 
lĩnh vực: thiết bị và dụng cụ điện tử và điện, máy móc và thiết bị, máy công cụ gia công 
kim loại, máy gia công kim loại, máy công cụ gia công gỗ, máy gia công gỗ, dụng cụ cầm 
tay không vận hành thủ công, máy làm sạch, đánh bóng và đánh si, máy làm sạch thảm, sàn 
và tường, dụng cụ chăm sóc cỏ và làm vườn thao tác thủ công, công cụ nông nghiệp trừ loại 
thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, máy bắn đinh, búa điện, máy vặn đai 
ốc, chìa vặn vít chạy điện, máy khoan, thiết bị chiếu sáng, công cụ và dụng cụ cầm tay (vận 
hành thủ công), lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay), búa (dụng cụ cầm tay), khoan cầm tay (dụng cụ 
cầm tay), động cơ, đầu máy, thiết bị và dụng cụ nhà bếp, pin, ắc quy, thiết bị sạc, camera, 
tai nghe, thiết bị đo bằng điện, máy, thiết bị làm sạch không khí, rađiô, loa, ba lô, túi đựng 
dụng cụ, hộp đựng dụng cụ, dụng cụ lưu trữ, và các bộ phận của chúng; marketing; nghiên 
cứu thị trường; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; quản lý văn phòng, tư vấn nghiệp vụ 
thương mại và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn kinh doanh) liên quan đến việc thành lập 
và/hoặc điều hành hoạt động bán buôn và bán lẻ các sản phẩm trực tiếp (person to person) 
và tại phòng trưng bày; chuẩn bị và giới thiệu thiết bị hiển thị âm thanh và hình ảnh cho 
mục đích quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quan hệ 
công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; dịch vụ hành chính 
cho việc thay đổi địa điểm kinh doanh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn, bán lẻ trực tuyến, và bán 
buôn trực tuyến: thiết bị và dụng cụ điện tử và điện, máy móc và thiết bị, máy công cụ gia 
công kim loại, máy gia công kim loại, máy công cụ gia công gỗ, máy gia công gỗ, dụng cụ 
cầm tay không vận hành thủ công, máy làm sạch, đánh bóng và đánh si, máy làm sạch 
thảm, sàn và tường, dụng cụ chăm sóc cỏ và làm vườn thao tác thủ công, công cụ nông 
nghiệp trừ loại thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, máy bắn đinh, búa 
điện, máy vặn đai ốc, chìa vặn vít chạy điện, máy khoan, thiết bị chiếu sáng, công cụ và 
dụng cụ cầm tay (vận hành thủ công), lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay), búa (dụng cụ cầm tay), 
khoan cầm tay (dụng cụ cầm tay), động cơ, đầu máy, thiết bị và dụng cụ nhà bếp, pin, ắc 
quy, thiết bị sạc, camera, tai nghe, thiết bị đo bằng điện, máy, thiết bị làm sạch không khí, 
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rađiô, loa, ba lô, túi đựng dụng cụ, hộp đựng dụng cụ, dụng cụ lưu trữ, và các bộ phận của 
chúng; cho thuê đồ đạc để trưng bày cho mục đích quảng cáo hoặc bán hàng; dịch vụ 
khuyến mại cho người khác; dịch vụ phòng trưng bày (cho mục đích bán hàng). 

 
 

(210) 4-2020-34110 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) PHARMACHEM LLC    (US) 

265 Harrison Avenue, Kearny, NJ 
07032, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Các thành phần được bán như là một phần của chất bổ sung ăn kiêng, cụ thể là, 

chiết xuất đậu tây/đậu thận dạng bột, khô, được tiêu chuẩn hóa để hiệu nghiệm cho mục 
đích kiểm soát việc hấp thụ carbohydrate và tiêu hóa tinh bột.  

 
 

(210) 4-2020-34111 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) PHARMACHEM LLC    (US) 

265 Harrison Avenue, Kearny, NJ 
07032, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng được làm từ L-Arabinose kết hợp với crôm dành cho việc 

hỗ trợ dung nạp glucose.  
 

 
(210) 4-2020-34112 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) PHARMACHEM LLC    (US) 

265 Harrison Avenue, Kearny, NJ 
07032, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng với chiết xuất từ quả nam việt quất.  

 

 
(210) 4-2020-34123 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ bordeaux. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SKYMAX Việt 
Nam  (VN) 
540 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu mỹ phẩm không chứa 
thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến, bấc dùng để thắp 
sáng. 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng 
để băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ, sát khuẩn, diệt khuẩn. 

 

 
(210) 4-2020-34200 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Benelifts Asia  
(VN) 
115 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 

 

 
(210) 4-2020-34201 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Nguyễn Vũ Gia   (VN) 
Số 5 ngõ 121 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2020-34202 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lưu Văn Cường  (VN) 
Thôn Giang Làng, xã Đồng Tiến, huyện 
ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cấy tóc; dịch vụ làm tóc.  
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(210) 4-2020-34203 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 19.7.1; 6.1.2; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, trắng.
(731) PEPSICO, INC.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống); 

nước uống có gaz; đồ uống trái cây; nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm 
không cồn để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2020-34206 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) MORITA BIOTECH CO., LTD.   (TW) 

No. 878-57, Yongchun E. 7TH RD., 
Nantun Dist., Taichung City 40874, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; vật liệu băng bó [dùng trong y tế]; khăn vệ sinh; thực 

phẩm cho em bé; miếng dán vệ sinh, chứa thuốc; thuốc tây y; thuốc y học cổ truyền Trung 
Quốc; thuốc chống muỗi; chất diệt khuẩn; chế phẩm khử trùng/tiệt trùng; thuốc xoa bóp; 
miếng dán giảm đau chứa thuốc; xà phòng chứa thuốc; nước rửa tay diệt khuẩn; gạc y tế; 
băng dùng để băng bó; gôm dùng cho mục đích y tế, cao dán; băng dính dùng cho y tế; mỹ 
phẩm chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2020-34207 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) MORITA BIOTECH CO., LTD.    (TW) 

No. 878-57, Yongchun E. 7TH RD., 
NANTUN Dist., Taichung City 40874, 
Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; vật liệu băng bó [dùng trong y tế]; khăn vệ sinh; thực 

phẩm cho em bé; miếng dán vệ sinh, chứa thuốc; thuốc tây y; thuốc y học cổ truyền Trung 
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Quốc; thuốc chống muỗi; chất diệt khuẩn; chế phẩm khử trùng/tiệt trùng; thuốc xoa bóp; 
miếng dán giảm đau chứa thuốc; xà phòng chứa thuốc; nước rửa tay diệt khuẩn; gạc y tế; 
băng dùng để băng bó; gôm dùng cho mục đích y tế, cao dán; băng dính dùng cho y tế; mỹ 
phẩm chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-34208 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) CHONGQING JUNRI 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 
CO., LTD   (CN) 
O1, No. 58, Meijia Road, Nan'an 
District, Chongqing, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh 

kính thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và tivi thông minh; phần mềm hệ điều 
hành cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính thông minh, 
máy tính bảng, máy tính xách tay và tivi thông minh.  

 

 
(210) 4-2020-34210 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Nguyễn Thu Giang  (VN) 

Xóm Dừa, khu 1, phường Thị Cầu, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 21: Chậu hoa; bình cắm hoa; bình tưới; dụng cụ để tưới cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chậu hoa, bình cắm hoa, bình tưới, dụng cụ để tưới 
cây, hoa giả, vòng hoa giả, cây giả trừ cây noel.  

 

 
(210) 4-2020-34211 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị xử 
lý nước SETFIL  (VN) 
Phòng 107, nhà I9, Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: hoá chất, vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị 
phục vụ ngành nước, thiết bị xứ lý nước, tủ lạnh, điều hoà không khí, máy lọc nước, thiết bị 
làm nước nóng bằng năng lượng mặt trời, giường, tủ, bàn, ghế, kệ bằng gỗ, chậu rửa, bồn 
tắm, vòi nước, vòi hoa sen, van nước, bệ xí, bể nước, két nước của bệ xí, bộ phận ngồi của 
xí bệt, thiết bị sấy khô tay (chạy điện) trương phòng vệ sinh, bồn tắm xông hơi mát xa, bồn 
tắm nóng lạnh, phòng tắm đa năng, bồn tắm nước xoáy, phụ kiện bồn tắm, máy phát điện, 
máy nông nghiệp, máy bơm nước, máy giặt, máy xay chạy điện, máy nghiền gia dụng chạy 
điện, máy sấy tóc, máy hút bụi, ổ cắm điện, cầu dao điện, tắc te, chấn lưu điện tử, attomat 
(thiết bị điện), dây điện, ổn áp, biến áp, máy biến thế, cáp điện, máy vi tính, điện thoại, cáp 
dùng cho máy thu hình, thiết bị dùng để dẫn, đóng cắt, biến đổi, tích trữ, điều chỉnh, kiểm 
soát điện năng, tủ điện, tủ mạng (tủ dùng để đựng và lắp đặt các thiết bị mạng), cột thu lôi, 
tủ nguồn, cột bơm xăng, cột rút tiền tự động, máng cáp điện, thang điện, ti vi, màn hình tinh 
thể lỏng, máy ảnh, máy quay camera, đầu đĩa, loa, bàn là, thiết bị chiếu sáng, chảo áp suất 
dùng điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị và hệ thống nấu nướng, bình nước nóng 
dùng điện, chảo rán dùng điện, tủ đông, tủ mát, bình nước nóng lạnh, bếp ga, lò vi sóng, 
máy văn phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia đình, đĩa đựng đồ, bộ đồ ăn không kể dao, dĩa 
và thìa, bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, xoong hầm thịt, chảo vạc để nấu, vỉ nướng (đồ 
dùng nấu nướng), dụng cụ nhà bếp (không dùng điện), bình đựng nước nóng không dùng 
điện.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; thi công xây dựng, lắp 
đặt các thiết bị cơ khí, điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống quản lý chất thải; duy tu, bảo 
dưỡng hệ thống cấp thoát nước.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước cấp và nước thải; dịch vụ tiêu hủy chất thải; dịch vụ tái chế 
chất thải, dịch vụ hủy: nguyên liệu dược, thuốc thành phẩm, dụng cụ y tế rác thải và các 
loại chất thải nguy hại khác; sản xuất vật tư, thiết bị phục vụ ngành nước.  

 
Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ; tư vấn về môi trường; thiết kế công trình cấp 
thoát nước; dịch vụ khảo sát, đánh giá về môi trường.  

 

 
(210) 4-2020-34212 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TOZA  (VN) 
Số 52, phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; chốt cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại 

cho giường; bu long bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim 
loại; phụ kiện lắp ráp ra vào cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng 
kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa 
sổ; bộ phận bằng sắt cho cửa; bộ phận bằng sắt cho cửa sổ; ống dẫn bằng kim loại; vật liệu 
lợp mái nhà bằng kim loại; cửa chớp bằng kim loại; cửa quay bằng kim loại; ván ốp chân 
tường bằng kim loại; tấm ốp tường bằng kim loại; ống nước bằng kim loại; chốt bản lề; cửa 
sổ bằng kim loại. 
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(210) 4-2020-34213 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SWEET PEOPLE APPAREL, INC.  

(US) 
4715 South Alameda St., Los Angeles, 
California 90058, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần gin (jeans) 

 

 
(210) 4-2020-34214 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SUNONWEALTH ELECTRIC 

MACHINE INDUSTRY CO., LTD.  
(TW) 
No.30, Ln. 296, Sinya Rd., Cianjhen 
Dist., Kaohsiung City 80673, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt trần; quạt điện dùng cho mục đích cá nhân; cánh quạt trần; quạt điện lắp ở 

cửa sổ; quạt làm mát dùng điện; quạt điện lắp sẵn thiết bị làm mát bằng hơi nước; quạt điện 
có thể mang đi được; quạt điện trao đổi không khí; thiết bị trao đổi nhiệt (không phải bộ 
phận của máy móc); bộ trao đổi nhiệt, không phải là bộ phận của máy móc; quạt thông gió 
dùng cho bộ trao đổi nhiệt; bộ trao đổi không khí dùng cho mục đích thông gió; quạt thông 
gió; quạt thổi dùng điện; thiết bị làm sạch không khí dùng cho mục đích thông gió; thiết bị 
điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; máy và thiết bị 
làm sạch không khí; thiết bị làm sạch không khí. 

 

 
(210) 4-2020-34215 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18; 25.12.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại sắt thép Hoàng 
Hải  (VN) 
E29 đường C3, khu 10 Ha, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
 

Nhóm 20: Kệ treo tường. 
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(210) 4-2020-34216 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thiên Khánh  (VN) 
34/2A Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn 

nghiệp vụ thương mại; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm (giải trí); tổ chức và điều khiển buổi 
hòa nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ điều chỉnh nhạc (dj); dịch vụ vũ 
trường. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán bar; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2020-34217 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Minh Thảo  (VN) 
A8, lô 13, khu đô thị mới Định Công, 
phố Trần Nguyên Đán, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 26: Hoa vải (hoa giả); nơ cài tóc bằng hoa vải; vật trang trí dùng cho quần áo; ghim 

cài [phụ kiện của trang phục] bằng hoa vải; hoa giả.  
 

 
(210) 4-2020-34218 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) THE GILLETTE COMPANY LLC  

(US) 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy rửa; chế phẩm để đánh bóng; chế phẩm để tẩy dầu mỡ; và chế 

phẩm mài mòn; kem đánh răng; chế phẩm làm sạch răng; chế phẩm đánh răng; chế phẩm 
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làm thơm mát hơi thở (dạng xịt); nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; nước súc 
miệng nha khoa, không chứa thuốc; chế phẩm để vệ sinh nha khoa. 

 
Nhóm 21: Bàn chải; lược; và bọt biển cho mục đích gia dụng; vật dụng lau chùi, làm sạch; 
dụng cụ nhà bếp; và phụ kiện dùng cho nhà tắm làm bằng chất dẻo; dụng cụ dùng cho mục 
đích vệ sinh; chậu trong nhà tắm [đồ chứa đựng]; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng 
bằng điện; chỉ tơ nha khoa; dụng cụ nha khoa dùng cho cá nhân; giẻ lau để làm sạch; dụng 
cụ mỹ phẩm; bộ phân phối xà phòng/ldụng cụ chia xà phòng; dụng cụ phân phối kem đánh 
răng; thiết bị và máy đánh bóng, dùng cho mục đích gia dụng, không chạy điện; dụng cụ 
đánh bóng răng dùng cho cá nhân; hộp đựng phấn trang điểm (hộp rỗng); tăm; dụng cụ sử 
dụng nước để làm sạch răng và lợi; lông cứng động vật [dùng làm đồ để chải]; lông lợn 
(lông cứng) [dùng làm đồ để chải]; sợi bằng chất dẻo sử dụng trong bàn chải; bàn chải để sử 
dụng với bàn chải đánh răng bằng điện; đồ chứa mỹ phẩm; đồ chứa chế phẩm đánh răng; đồ 
chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; đồ chứa bàn chải đánh răng; giá đỡ dùng cho bàn 
chải đánh răng; giá để bàn chải đánh răng; dụng cụ dùng để vệ sinh, bao gồm thiết bị khử 
mùi dùng cho cá nhân; vật dụng để giữ bàn chải đánh răng; dụng cụ hỗ trợ làm sạch răng 
bằng chỉ nha khoa; bộ phận/phụ kiện của tất cả các sản phẩm trên. 

 

 
(210) 4-2020-34222 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lam đậm, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HOAJIN LTD  (VN) 
Số 216, Đặng Quốc Chinh, phường Lê 
Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 10: Quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; găng tay cho mục đích y tế; thiết bị và 

dụng cụ y tế; đồ đựng thuốc chuyên dụng; gạc dùng trong phẫu thuật. 
 

Nhóm 25: Quần áo; áo khoác ngoài; quần dài; áo thun ngắn tay; mạng che mặt. 
 

 
(210) 4-2020-34225 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.3; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty cổ phần cơ điện 

HAECO  (VN) 
Số 35, ngõ 195/46 đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 06: Thang máng bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim 
loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; khoá tay. 

 
Nhóm 07: Máy móc nông nghiệp; máy dùng trong nông nghiệp; thanh truyền cho máy móc 
động cơ điện và động cơ; máy rèn khuôn; máy nghiền. 

 
Nhóm 09: Tủ bảng điện; dây cáp điện; máy biến áp; tủ sạc ắc quy; trạm kios hợp bộ điện 
áp, bộ lưu điện. 

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị điều hòa không khí; máy đun nước tắm; máy sấy quần 
áo; đèn điện. 

 

 
(210) 4-2020-34226 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; A5.3.13; 

A5.3.14; 25.1.6 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Nắng Thu  (VN) 
Số 4 ngõ 276/1A phố Nghi Tàm, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; sữa yến mạch (chủ yếu là sữa); thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở trái cây; thạch trái cây; trái cây sấy khô. 
 

Nhóm 30: Hạt yến mạch (đã chế biến); bột yến mạch; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; ngũ cốc ăn liền; cà phê. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sản phẩm: sữa và các sản phẩm làm từ sữa, sữa yến 
mạch (chủ yếu là sữa), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thạch trái cây, trái cây sấy 
khô, hạt yến mạch (đã chế biến), bột yến mạch, bánh kẹo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, ngũ cốc ăn liền, cà phê, chè (trà), ca cao, kem lạnh, gia vị, rượu, bia, nước giải 
khát, đồ uống có ga, thịt, cá, ngũ cốc đã chế biến, rau củ quả đã được sấy khô bảo quản; 
quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; hãng xuất nhập khẩu; marketing; tổ chức hội 
chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-34227 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH COSLADY Việt 

Nam  (VN) 
Số 3407 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
370 

(210) 4-2020-34229 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH 01 thành viên 
chỉ may Nhơn Hoà  (VN) 
Số 342A, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn 
Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 

 

 
(210) 4-2020-34230 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH vật tư y tế 
SAGOFA  (VN) 
237/7 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; mặt nạ trị liệu; thiết bị và 

dụng cụ y tế; miếng dán làm mát dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-34231 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư y tế 
SAGOFA  (VN) 
237/7 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; mặt nạ trị liệu; thiết bị và 

dụng cụ y tế; miếng dán làm mát dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-34234 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 5.3.20; 5.5.19; A5.5.22; A5.13.9 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, hồng, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thủy  (VN) 
Số nhà 60/98 Nguyễn Trãi, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh sản phẩm hoa tươi, hoa khô. 
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(210) 4-2020-34235 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.13; 5.9.15; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thúy Hằng  (VN) 
Số nhà 153 Non Côi, thị trấn Gôi, huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua và bán các sản phẩm: trái cây, rau, củ, quả. 

 

 
(210) 4-2020-34236 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Lan Hương  (VN) 
Số nhà 7/29 Nguyễn Tri Phương, phường 
Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán son, phấn trang điểm, kem dưỡng da, mỹ phẩm dùng cho mắt, dầu gội. 

 

 
(210) 4-2020-34237 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 25.1.6; A3.9.24; 3.9.20; 26.2.7; 

26.11.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Được  (VN) 
Tổ dân phố 19, thị trấn Thịnh Long, 
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua và bán sứa tươi, sứa ăn liền. 
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210) 4-2020-34238 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 8.7.11 
(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Huyền  (VN) 
Xóm Bến, thôn An Sọng, xã Yên Tân, 
huyện ý Yên, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gà các loại: gà giống, gà thương phẩm, trứng gà. 

 

 
(210) 4-2020-34239 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23; 26.1.2; A14.7.20
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thùy Linh  (VN) 
Số nhà 8/53 An Phong, phường Quang 
Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; tiệm cắt tóc; thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay. 

 

 
(210) 4-2020-34240 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; A19.1.11 
(591) Đỏ nâu (booc đô), trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Hải Hằng  (VN) 
Số nhà 110C đường Trịnh Đình Thảo, tổ 
6, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định,  
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh sản phẩm thóc, gạo.  
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(210) 4-2020-34241 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 21.3.13; 26.1.2 

(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Đức Phương  (VN) 
CLB GYM Nam Dương, số nhà 24 Đông 

Mạc, phường Lộc Hạ, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thể hình.  
 

 
(210) 4-2020-34242 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.3; A1.1.10; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may 
SUPERTEX  (VN) 
Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Tất dài; tất cao cổ; tất thấm mồ hôi; bít tất ngắn cổ; tất ngắn cổ; tất/bít tất thấm 

mồ hôi.  

 
 

(210) 4-2020-34244 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.9.1 

(591) Đen, cam, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ZAMINA 
GROUP  (VN) 
Vp 101-61 Nguyễn Văn Giáp, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, mũ, váy, giày. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; bài lá; trò chơi cờ; trò chơi; bảng điều khiển cầm tay dùng để chơi trò 

chơi video; dụng cụ thể thao; phụ kiện dùng trong thể thao. 
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(210) 4-2020-34245 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Thanh Hậu  (VN) 

604 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, nhượng quyền thương 
mại: trà, cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-34246 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH giải pháp và 

công nghệ Sao Việt    (VN) 
Số 45 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, 
thành phổ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tem chống giả các loại; hoạt động tư vấn quản lý, giải pháp chống hàng 

giả, tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại; quảng cáo qua internet, tin nhắn điện thoại 
di động. 

 

 
(210) 4-2020-34247 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH giải pháp và 

công nghệ Sao Việt   (VN) 
Số 45 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, 
thành phổ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tem chống giả các loại; hoạt động tư vấn quản lý, giải pháp chống hàng 

giả, tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại; quảng cáo qua internet, tin nhắn điện thoại 
di động. 
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(210) 4-2020-34249 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.11.1; 16.1.13; A3.11.24; 4.5.12; 

4.5.13; 18.1.21; 15.1.17 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần IRON COBRA 
Việt Nam   (VN) 
Số 8 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, ký gửi: ô tô, xe máy, xe đạp và phương tiện vận 

chuyển, phụ tùng của ô tô, xe máy, xe đạp, phương tiện vận chuyển.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì, bảo đưỡng ô tô, xe máy, xe đạp và phương tiện vận chuyển.  
 

 
(210) 4-2020-34250 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A20.7.2; A26.11.7; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và truyền thông đa 
phương tiện L.AVELAND   (VN) 
77 Hoa Hồng, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản sách; cung cấp xuất bản phẩm 

điện tử trực tuyến không tải xuống được; viết kịch; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách; dịch 
thuật. 

 

 
(210) 4-2020-34251 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A20.7.2; 20.7.1; 26.15.15 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và truyền thông đa 
phương tiện L.AVELAND   (VN) 
77 Hoa Hồng, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản sách; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến không tải xuống được; viết kịch; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách; dịch 
thuật. 
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(210) 4-2020-34252 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 3.7.17; 20.7.1; 26.3.23 
(591) Xám đậm, xám nhạt, xanh ngọc đậm, 

xanh ngọc nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và truyền thông đa 
phương tiện L.AVELAND  (VN) 
77 Hoa Hồng, phường 02,  quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điên tử trực tuyến; xuất bản sách; cung câp xuất bản phẩm 

điện tử trực tuyến không tải xuống được, viết kịch, dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách, dịch 
thuật. 

 

 
(210) 4-2020-34253 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.1; 26.3.1; A26.3.5; 26.3.23; 

26.1.1; 26.1.10 
(591) Đen, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quốc tế KAP  (VN) 
Số 92B Tây Sơn, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; găng tay y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ. 

 

Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại, dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: thiết bị 
và dụng cụ y tế, khẩu trang y tế, găng tay y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, quần áo 
chuyên dụng cho phòng mổ.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học công nghệ; chuyển giao công nghệ; tư vấn công nghệ.  
 

 
(210) 4-2020-34254 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.1; 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; 

26.1.10; 26.3.23 
(591) Đen, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quốc tế KAP  (VN) 
Số 92B Tây Sơn, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Mính 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
377 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: dược phẩm, chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2020-34255 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Khang Thịnh  

(VN) 
190 ấp An Khương, xã Định Yên, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc đông y (thuốc dùng cho người), thuốc làm từ dược liệu 

(thuốc dùng cho người), trà, rau, củ, quả sấy khô. 
 

 
(210) 4-2020-34257 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ. 
(731) Nguyễn Thanh Nhã  (VN) 

133/48/85 Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ.  
 

Nhóm 19: Bột trét (vật liệu xây dựng); bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2020-34258 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.7; A11.1.2; 8.7.8 
(591) Xanh, trắng, đen. 
(731) ROBERTS CODY JOSEPH  (VN) 

25/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức chương trình giao lưu, dịch vụ tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh 

nghiệm bằng tiếng Anh.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê có phục vụ bánh ngũ cốc ăn sáng.  
 

 
(210) 4-2020-34259 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) ; 3.4.18; 3.7.3; 5.7.3; A26.11.8; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH Cơ Hội và Thách 

Thức  (VN) 
60/26 đường Yên Thế, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thực phẩm chế biến được làm từ thịt; trứng; sữa và eác sản phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, lương thực, 
thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-34260 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.3.23; 

26.13.25 
(731) Trương Thị Hải  (VN) 

Số 40 đường số 20, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại (van dùng trong ngành cấp thoát nước, hơi, xăng dầu 

và thực phẩm, không phải là bộ phận của máy móc); phụ tùng đường ống bằng kim loại 
như: co (khớp nối cong); tê (khớp nối chữ T); khớp nối; khuỷu nối; mặt bích (vòng đệm). 

 

 
(210) 4-2020-34261 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; A11.3.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Liêu  (VN) 

110/4E Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2020-34262 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Vàng, trắng, nâu. 

(731) Nguyễn Văn Liêu  (VN) 
110/4E Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2020-34263 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25 

(591) Vàng, trắng, nâu. 

(731) Nguyễn Văn Liêu  (VN) 
110/4E Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2020-34264 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.1.5 

(591) Vàng, vàng đậm, đỏ, đen. 

(731) Nguyễn Văn Liêu  (VN) 
110/4E Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2020-34265 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 
Số 8, ngách 54, ngõ 6 chợ Ngọc Hà, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Ghế xoa bóp (mát xa); thiết bị và dụng cụ xóa bóp (mát xa). 
 

Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục. 
 

(210) 4-2020-34266 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) ; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thú 
cưng CHOPET Việt Nam  (VN) 
C31 đường số 15, phường Tân Thuận 
Tây, quận 07, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); cung cấp thông tin kinh doanh thông qua 
website; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch 
vụ; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đăng ký quà tặng. 

 

 
(210) 4-2020-34267 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.5.1 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ du lịch Bách Minh 
Thái  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà tổng công ty Cao su Việt 
Nam, 56 Nguyễn Du, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, xe. 
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(210) 4-2020-34269 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.9; A26.11.8 
(591) Xanh lá, xanh dương, vàng, đen, trắng, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thang máy 
và cơ khí Bách Khoa  (VN) 
81/1 đường An Phú Đông 25, khu phố 3, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thiết bị nâng; thang cuốn.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt thang máy. 
 

 
(210) 4-2020-34270 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng; 

chế phẩm vitamin; khăn vệ sinh 
 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; rau củ quả, đã chế biến; thịt; thực phẩm 
trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; sôcôla; mật ong 
 
Nhóm 32: éồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để làm 
đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống] 

 
 

(210) 4-2020-34272 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tổ chức sự 
kiện và truyền thông Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức các sự kiện thương mại; tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ cho 

thuê thiết bị phục vụ các sự kiện và hội chợ thương mại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các sự kiện (thể thao, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, giải trí); tổ 

chức lễ hội. 
 

 
(210) 4-2020-34275 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Bảo Tín  
(VN) 
Lô A59/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chất sát khuẩn (nước rửa rau quả). 
 

 
(210) 4-2020-34276 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phùng Văn 
Thắng  (VN) 
Số nhà 40 tổ 21, phường Phú Lương, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 

chất lỏng làm sạch kính chắn gió; nước rửa chén; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục 

đích gia dụng [giặt giũ]. 
 

 
(210) 4-2020-34277 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược Mộc Khang  (VN) 
Số nhà 24, ngách 30, ngõ 155 Nguyễn 

Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; thuốc dùng cho người. 
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(210) 4-2020-34278 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh L SEOUL  (VN) 
257B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo; quần áo da; quần áo giả da. 

 

 
(210) 4-2020-34279 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
đầu tư I.P.A  (VN) 
Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; câu lạc bộ giải trí; công viên vui chơi giải trí; tổ chức 

điều khiển hội nghị, câu lạc bộ sức khỏe, câu lạc bộ khiêu vũ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn; khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-34280 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A9.7.25; 9.7.1 
(591) Trắng, đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dương Thị 
Hạnh   (VN) 
67/4 ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2020-34281 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ PTT Sunny Cosmetics  
(VN) 
Thôn Tân Thành, xã Nghĩa Thành, huyện 
Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-34282 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.17.25; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Phạm Mạnh Hà  (VN) 
T6 K4, Hồng Hà, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa chua: sữa chua trắng, sữa chua trân châu, sữa chua đậu đỏ, sữa chua 

thạch, sữa chua cà phê, sữa chua chanh leo, sữa chua matcha, sữa chua kakao, sữa chua nếp 

cẩm, sữa chua hoa quả, sữa chua mít; đồ uống từ nước ép trái cây không có cồn, nước ép 

trái cây dạng sệt, trân châu, bánh, xôi chè, bánh trôi tàu, đồ uống đóng chai, kem. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện); 

quán ăn uống; quán cà phê; quán nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2020-34283 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh  (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2020-34284 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Nâu đât, đen. 

(540) 

  

(731) Đinh Bá Thanh  (VN) 
Mỹ Chánh Tây, huyện Phú Mỹ, tỉnh 

Bình Định 
 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa, chậu rửa gắn cố định; hệ thống và thiết bị vệ 

sinh.  
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(210) 4-2020-34286 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A19.3.5; A19.1.11; A19.1.12 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 9PAY  (VN) 
Số 34 Nguyễn Khánh Toàn, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền dẫn âm thanh, hình ảnh; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 

hoặc hình ảnh; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; phần mềm máy tính để 

thực hiện các dịch vụ thanh toán điện tử. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý giao dịch văn 

phòng; dịch vụ hoạt động văn phòng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo đảm tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; 

dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ cho vay (tài chính); dịch vụ đầu 

tư vốn; dịch vụ tín dụng (ủy thác tài sản); dịch vụ đầu tư quỹ; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; 

dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy; dịch vụ tư vấn phần 

mềm máy tính; dịch vụ tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người 

khác (dịch vụ công nghệ thông tin); dịch vụ tạo lập và duy trì trang web cho người khác; 

dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2020-34288 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Tím đậm, tím nhạt. 

(540) 

 

(731) Ngô Văn Tùng   (VN) 
Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội      

 

(511)   Nhóm 11: Sen vòi; thiết bị vệ sinh; chậu rửa mặt gắn cố định.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch ốp tường và lát nền.  
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(210) 4-2020-34289 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 3.7.5; A3.7.24; 3.7.19 
(591) Trắng, vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BEST OF 
SECURITY SOLUTION  (VN) 
Số 188 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và hệ thống máy móc phát tia X, không dùng cho mục đích y tế; cổng an 

ninh điện tử; thiết bị mã hóa từ tính; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; camera ảnh nhiệt; dụng 
cụ biến cảm. 

 

 
(210) 4-2020-34290 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Huân  (VN) 
Xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ trộn âm thanh; loa; micrô; thiết bị và máy âm thanh; loa siêu trầm; bộ khuếch 

đại âm thanh. 
 

 
(210) 4-2020-34291 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Huân  (VN) 
Xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ trộn âm thanh; loa; micrô; thiết bị và máy âm thanh; loa siêu trầm; bộ khuếch 

đại âm thanh. 
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(210) 4-2020-34292 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.2; 25.1.25; 25.7.20; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Xanh lá, nâu. 

(540) 

  

(731) Phạm Diệp Quốc Khánh  (VN) 
322 lô 09 cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ). 
 

 
(210) 4-2020-34293 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Lâm Thị Trường  (VN) 
Khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 
tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê; mua bán hạt điều; mua bán hạt tiêu; mua bán gia vị.  

 

 
(210) 4-2020-34294 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh vật liệu xây 
dựng Hùng Phát  (VN) 
Số 583, đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 
Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; tấm lát, 

không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp lát, 
gạch thẻ).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý bán buôn, bán lẻ: vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại, lớp phủ [vật liệu xây dựng], tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng, 
gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp lát, gạch thẻ), xi măng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú 
tạm thời), dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-34296 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 5.7.1; 5.9.19; 5.9.3 
(591) Đỏ, cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Hương Quê  

(VN) 
Tổ 27, Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà 
Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến: lạc sấy tẩm (đậu phụng sấy tẩm); dầu lạc (dầu phụng). 
 

Nhóm 35: Mua bán hạt đã qua chế biến lạc sấy tẩm (đậu phụng sấy tẩm), dầu lạc (dầu 
phụng). 

 

 
(210) 4-2020-34297 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) GUANGZHOU QUALITEX TRADING 

CO., LTD.  (CN) 
Room 1501A, HM Tower, No. 3 Jinsui 
Road, Tian He (Dist.), Guangzhou, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo thun có cổ (áo polo); áo thun ngắn tay; áo nỉ chui đầu; áo len dài 

tay; giày; áo vét (quần áo); quần jeans; quần may từ vải chino thường có gấu ngắn hoặc 
được xắn lên trên mắt cá chân (chino); quần áo thể thao; bít tất ngắn cổ; thắt lưng [trang 
phục]; quần áo lót; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; lưỡi trai của mũ; mũ tắm; quần áo nam. 

 
 

(210) 4-2020-34298 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ xuất nhập khẩu Uyên 
Nguyễn  (VN) 
149/19 Lê Thi Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị và 

dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2020-34299 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Trần Thùy Dung  (VN) 

Số 6b, ngõ 92, phố Nguyễn Khánh Toàn, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán bún hải sản; quán rượu (bar); quán cà 

phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-34301 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25 
(731) KUNMING IRON & STEEL GROUP 

CO., LTD.   (CN) 
Anning, Yunnan, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 

máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; kế toán; cho thuê kệ, giá bán hàng; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hàng hóa trong điều kiện đông lạnh; đóng gói 
hàng hoá; vận chuyển hành khách; môi giới vận tải; vận tải hàng hoá [bằng đường thủy]; 
vận tải bằng đường sắt; vận tải bằng ô tô; dịch vụ điều khiển máy bay không người lái dân 
dụng; bãi đỗ xe; cho thuê xe; cất trữ hàng hóa trong điều kiện đông lạnh; cất giữ hàng hoá; 
dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; dịch vụ giao hàng; đặt chỗ cho các chuyến 
đi; vận chuyển bằng đường ống dẫn; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận chuyển hàng hóa 
bằng đường hàng không.  

 

 
(210) 4-2020-34306 (220) 16.08.2018 

(641) 4-2018-27622 (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; 5.3.11; 26.5.3; 3.13.5; 26.1.1; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam 

đậm, nâu nhạt, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Hiệp   (VN) 
Tổ dân phố An Thái, phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám; dịch vụ phòng khám đông y; dịch vụ phòng chẩn trị y học 

cổ truyền.  
 

 
(210) 4-2020-34325 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.9.10; 5.5.19; A5.5.21; 26.4.1; A26.4.5 (540) 

  

(731) Bùi Văn Chính  (VN) 
68 Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám răng hàm mặt. 
 

 
(210) 4-2020-34326 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.10; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Trắng, xanh dương. 

(731) Hộ kinh doanh Chiêm Thành  
(VN) 
Thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 

(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà sâm [không dùng cho mục đích y tế]; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2020-34368 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 

(591) Đỏ, vàng, đen. 

(731) IMPACKONE SDN BHD  (MY) 

No. 3, 1st Floor, Jalan IMP 1/3, Pusat 

Teknologi Sinar Meranti Taman Industri 

Meranti Perdana, 47120 Puchong, 

Selangor Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa màu trong suốt. 

 

Nhóm 19: Tấm lợp màu trong suốt; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2020-34400 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 1.15.9; 25.12.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Tuấn Phương   (VN) 
1465/44/8/14A ấp 1, Lê Văn Lương, xã 

Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2020-34401 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) KAKAO CORP.   (KR) 

(Yeongpyeong-Dong) 242, Cheomdan-

Ro, Jeju-Si, Jeju-Do, Republic Of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Chiết xuất của mạch nha [không cồn] dùng để làm đồ uống; đồ uống làm từ trái 

cây, không cồn; nước sinh tồ hoa quả; nước ép trái cây cô đặc; nước chanh; đồ uống lên 

men không cồn; đồ uống trên cơ sở lúa mạch, không phải chất thay thế sữa; đồ uống không 

cồn; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước giàu 

vitamin [đồ uống]; nước sô đa; nước uống có ga; đồ uống không cồn dùng để ngăn chặn các 

triệu chứng khó chịu sau khi uống đồ uống có cồn, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống 

chức năng [đồ uống không cồn] dùng để ngăn chặn các triệu chứng khó chịu sau khi uống 

đồ uống có cồn, không dùng cho mục đích y tế; nước sinh tố; đồ uống dùng trong thể thao, 

không chứa cồn; đồ uống tăng lực bổ sung chất xơ; nước gạo không chứa cồn (sikhye); đồ 

uống tăng lực; nước quả [đồ uốngj; trái cây xay nhuyễn để làm đồ uống; nước ngọt ít calo; 

bia gừng; nước ép rau [đồ uống]; nước dừa [đồ uống], đồ uống thảo mộc [không cồn], 

không dùng cho mục đích y tế; nước quả ép hỗn hợp; xi rô dùng cho đồ uống; bột dùng để 

pha chế đồ uống không cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; nước [đồ uống]; nước 

tonic [đồ uống không cồn]; bia; bia không cồn; bia đen [bia trên cơ sở mạch nha nướng]; đồ 

uống không cồn có hương vị cà phê; nước khoáng [đồ uống]; nước quả ép; nước ép hồng 

sâm (đồ uống), không dùng cho mục đích y tế; nước ép nhân sâm (đồ uống), không dùng 

cho mục đích y tế; nước ép cam; nước ép đào; chế phẩm để làm nước uống có gaz; hèm bia; 

chế phẩm tạo gaz cho đồ uống, nước ép rau [đồ uống]; đồ uống là chất lỏng giống nước còn 

lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng 

cho mục đích y tế); để uống kvass; tinh đầu không có cồn dùng để sản xuất đồ uống; nước 

uống dùng trong bữa ăn.  
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(210) 4-2020-34402 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) CHONGQING JUNRI 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 
CO., LTD.   (CN) 
O1, No. 58, Meijia Road, Nan'an 
District, Chongqing, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông 

minh, kính thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và tivi thông minh; phần mềm hệ 
điều hành cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính thông 
minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và tivi thông minh.  

 

 
(210) 4-2020-34403 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) EHJ IP LIMITED   (NZ) 

48 Crooks Road, East Tamaki, 
Auckland, 2013, New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; chất ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích tăng củờng sức khỏe; đồ uống kiêng thích 
hợp cho mục đích sức khỏe; thực phẩm chức năng; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cho mục 
đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng và chế 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế chất bổ sung dinh dưỡng dạng bột để thay thể 
bữa ăn; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; chế phẩm và chất bổ sung từ 
thảo dược cho mục đích y tế, chiết xuất thảo mộc cho mục đích dược phẩm hoặc y tế; chất 
bổ sung dinh dưỡng dùng trong thể thao; chất bổ sung thực phẩm để tăng cơ bắp và chất bổ 
sung dinh dưỡng dạng chất bổ sung thực phẩm để tăng cơ bắp; chế phẩm ăn kiêng để tăng 
cơ bắp, chế phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng để giảm cân; chất bổ sung thực phẩm và chất 
bổ sung dinh dưỡng để giảm cân; dược phẩm và dược chất áp dụng tại chỗ để điều trị hoặc 
giảm nhẹ đau cơ và căng cơ; kem dưỡng dùng trong y tế để chăm sóc da; chế phẩm và kem 
dưỡng thảo mộc cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc da cho mục đích y tế; kem dưỡng, 
thuốc mỡ và dung dịch dùng trong y tế để bôi ngoài da, bao gồm giảm đau cơ và/hoặc đau 
khớp, phát ban, kiểm soát sẹo và điều trị vết cắt hoặc vết thương hở.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; gia cầm, không còn sổng; thú săn, không còn sống; 
chiết xuất của thịt; thịt sấy khô; thịt bò khô; thực phẩm trên cơ sở cá; sản phẩm hải sản đã 
qua chế biến; trái cây và rau củ được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và được nấu chín; chiết 
xuất từ trái cây cho mục đích nấu ăn; chiết xuất từ rau cho mục đích nấu ăn; trái cây xay 
nhuyễn, cho mục đích nấu ăn; rau nghiền nhuyễn, cho mục đích nấu ăn; thanh ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; thạch cho thực phẩm; mứt nhão; mứt quả ướt, trứng; chất chiết xuất từ 
tảo biển rong biển cho thực phẩm; sữa và sản phẩm sữa; sữa bột [không dành cho trẻ em]; 
đầu ăn và mỡ có thể ăn được; thực phẩm làm từ protein thực vật có kết cấu được định dạng 
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sẵn dùng như chất thay thế thịt; nước sữa đã đông; đạm sữa làm thức ăn cho người (sản 
phẩm sữa); sản phẩm sữa không chứa lactoza; sản phẩm đồ uống trên cơ sở sữa giúp bổ 
sung dinh dưỡng khi chơi thể thao (không chứa cồn); đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ 
yếu; món ăn chính từ hải sản, đã chế biến; món khai vị làm từ hải sản, đã chế biến, món ăn 
tối chủ yếu làm từ hải sản, đã đóng gói; hải sản đông lạnh, sản phẩm hải sản đóng hộp; sản 
phẩm hải sản đóng chai; hải sản, không còn sống; sản phẩm hải sản hun khói; sản phẩm hải 
sản đã sấy khô.  

 

 
(210) 4-2020-34404 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.13; 2.1.11; A2.1.18 
(591) Vàng, xám, nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

trực tuyến VIFAMI   (VN) 
Phòng 1703, toà 18T2, đường Lê Văn 
Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy ép trái cây dùng điện dùng 

cho mục đích gia dụng; máy rửa chén, bát, ly, cốc; thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống; 
thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy vắt cam.   

 
Nhóm 09: Dụng cụ đo cà phê, cân để đong cà phê; ly định lượng (cốc đo lường); thiết bị 
phân tích thực phẩm; biển báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; thẻ báo rung tự phục vụ.  

 
Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; máy rang cà phê; bình 
lọc cà phê dùng điện; lò vi sóng; tủ lạnh.  

 
Nhóm 21: Bình pha cà phê không dùng điện; bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn); lọc cà phê 
không dùng điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; cốc (tách) uống; máy xay cà phê (vận 
hành bằng tay).  

 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; hương liệu 
cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  

 

 
(210) 4-2020-34405 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.7.22; 5.7.12; 2.9.14; A1.1.12 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, xanh dương, 

đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị ánh  (VN) 
Xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc  
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(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 
 

 
(210) 4-2020-34406 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.1.6; A25.3.3 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mừng  (VN) 
135A Trần Nhân Tông, tổ dân phố 3, 
phường Khánh Xuân, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý phân phối, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu: thanh chắn cửa 

ra vào, thanh chặn cầu thang, thanh xốp chắn khe cửa, ron chân cửa, ron cách âm cửa, ron 
dán khung cửa, tay co thủy lực cửa, chặn cửa móng ngựa, phụ kiện cửa, khóa cửa, bản lề 
cửa, tay nắm cửa, mắt thần gắn cửa bằng kim loại, th−ơc dây, nút bịt ổ điện, ổ cắm điện, 
công tắc điện, dây điện, đèn trang trí, thiết bị lọc rác inox, bàn, ốp bảo vệ bảo vệ góc cạnh 
bàn, ghế ngồi, giường, tủ, thảm trải sàn, thảm lót chân, móc treo, thiết bị đo điện, bật lửa, 
khăn lau rửa ôtô xe máy chuyên dụng, bạt phủ xe ôtô, bạt phủ xe máy, tấm trải lều cách 
nhiệt, bạt trải lều, bạt phủ lều, mái che dã ngoại, quần áo, giày, dép, túi đựng giày dép, dây 
cột tóc, kẹp tóc, cài tóc, trâm càỉ tóc, đồ trang trí dùng cho tóc, túi nhựa pvc, túi lọc rác 
bằng nilon, túi pvc lưới, túi gia công từ vải sợi, trang phục, balo, túi xách, gấu bông, thú 
nhồi bông, găng tay cao su dùng cho mục đích gia dụng, găng tay rửa xe, găng tay dùng để 
giặt, găng tay làm vườn, găng tay vệ sinh, hộp đựng bằng vải dùng cho gia đình, hộp nhựa, 
dụng cụ nhà bếp, bảng tên, bảng chức danh để bàn dùng cho văn phòng, huy hiệu cho trang 
phục, tinh dầu, máy xông tinh dầu, bột hương (túi thơm), túi thơm, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc, 
băng keo, màng xốp hơi, màng xốp bóp nổ, màng xốp khí, màng túi bóng khí, màng xốp 
bong bóng khí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh, đồng hồ treo tường, đồng hồ 
để bàn, cối xay tiêu bằng inox, cổi xay tiêu bằng. nhựa, cối xay tiêu bằng thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2020-34407 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Viện hóa học công nghiệp 
Việt Nam   (VN) 
Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, phân bón.  

 

 
(210) 4-2020-34408 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Viện hóa học công nghiệp 
Việt Nam    (VN) 
Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, phân bón.  
 

 
(210) 4-2020-34409 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ORIENTE TECHNOLOGIES (HK) 

LIMITED  (HK) 
2802 Alexandra House, 18 Chater Road, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, máy bán hàng tự động, máy tính, máy vi 
tính và thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học trong phòng thí 
nghiệm, thiết bị điện và dụng cụ điện, cụ thể là bàn là điện, máy điều hòa không khí, dao 
cạo điện và máy xén điện, bàn chải điện và lược điện, máy sấy tóc, quạt điện, đèn điện, đồ 
dùng gia dụng hoặc dụng cụ nhà bếp và đồ chứa đựng, cụ thể là xô đựng, thùng, nồi xoong 
sắt hoặc nhôm hoặc nhựa hoặc các vật liệu khác, lò vi sóng, thiết bị vận hành bằng tay cỡ 
nhỏ để băm, nghiền, ép, máy và thiết bị làm sạch bằng điện, cụ thể là máy giặt, máy hút 
bụi; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng].  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ cho thuê và cho vay 
tài chính.  

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; chuyển đổi chương 
trình và dữ liệu máy tính [trừ chuyển đổi vật lý]; tạo lập và duy trì trang web cho người 
khác; tư vấn lập trình máy tính; tư vấn an ninh mạng internet.  

 

 
(210) 4-2020-34410 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SAN.PIO S.L  (ES) 

Pz Sant Josep Oriol Num.5, Barcelona, 
Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem chống nắng; mỹ phẩm dưới dạng nước hoa hồng; sữa tắm; dầu gội đầu; gói 

mặt nạ dùng cho mục đích làm đẹp; sữa rửa mặt. 
 

Nhóm 04: Sáp ong; nến; nến dùng cho cây thông noel; nến làm đèn ngủ; nến thơm; sáp để 
thắp sáng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng chủ yếu có chứa omega 3; chất bổ 
sung dinh dưỡng; sữa bột cho trẻ em; miếng dán bổ sung vitamin; thực phẩm cho em bé. 
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Nhóm 30: Bánh quy; kẹo; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; sô cô la; keo ong; mật ong. 

 

Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 

cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 

dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; cửa hàng bán lẻ cho các sản phẩm mật ong, trà, 

thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-34411 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.1.1; A1.1.9; A1.1.5 

(591) Xanh, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp - 
thương mại chổi đót Nhất 
Tuấn   (VN) 
Thôn Chiêm Sơn, Duy Trinh, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 21: Chổi dùng để quét.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm chổi dùng để quét.  
 

 
(210) 4-2020-34412 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.3.1; A26.11.12 

(591) Cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất ánh Dương  
(VN) 
Thôn Mông Nghệ, xã Quế Phú, huyện 

Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh phở (làm từ bột gạo); mỳ sợi tươi; bánh tráng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu bánh phở (làm từ bột gạo), mỳ sợi tươi, bánh 

tráng.  
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(210) 4-2020-34413 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.3.3; 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở điêu khắc mỹ nghệ Vân 
Long  (VN) 
Thôn An Thiện, xã Tam An, huyện Phú 
Ninh, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ và sản phẩm mộc gia dụng như: bàn, ghế, tủ, giường, kệ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu đồ mỹ nghệ bằng gỗ và sản phẩm mộc gia 
dụng như: bàn, ghế, tủ, giường, kệ.  

 

 
(210) 4-2020-34414 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.3.1; 15.7.1; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân Thái 
Bình Dương  (VN) 
Số 146 Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phục vụ y tế, cụ thể là: máy tạo oxi; máy xông khí dung; máy hút dịch; 

máy hút mũi; bơm dùng để hút sữa mẹ; máy massage điện châm; máy cắt đốt cao tần; đèn 
hồng ngoại; đèn tia cực tím; đèn soi vàng da; đèn đọc phim x-quang; đèn đo thị lực; máy 
hút mụn; đèn tiểu phẫu; dụng cụ phục vụ y tế, cụ thể là: lọ và ống đựng mẫu bệnh phẩm; 
bồn và bô vệ sinh dùng cho ngành y; dụng cụ hút mũi bằng tay; khẩu trang y tế; gậy, nạng 
chống cho người tàn tật.  

 

 
(210) 4-2020-34415 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.4.18; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng, xanh 

dương. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Hương 

Thu  (VN) 
Lô A1, khu dân cư mới đô thị Hưng Phú, 
(thửa đất số: 304, TBĐ số 256-C), 
phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng tiện lợi chuyên mua bán các hàng thực phẩm, đồ uống, hàng 
tiêu dùng hàng ngày như: dầu ăn, bánh kẹo, đường, sữa, nước ngọt, quần áo, giày, dép, mũ, 
nón, thịt, hải sản, nước khoáng, nước uống có ga, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, thịt, 
cá, hải sản, thịt gia cầm và thịt thú săn và các sản phẩm thực phẩm từ chúng, chiết xuất từ 
thịt, rau và hoa quả đã được bảo quản, rau và hoa quả đông lạnh, gạo/cơm, mì sợi dẹt, mì 
sợi, đường, bột cọ sagu, bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh ngọt, mật ong, đồ 
dùng nhà bếp và gia đình như nồi, niêu, xoong, chảo, cốc, bát, đũa, chén. 

 
 

(210) 4-2020-34416 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.11; 26.1.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - đầu 

tư - xúc tiến thương mại và 
xuất nhập khẩu JESMARY  (VN) 
L17-11 tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: chăn, ga, gối, đệm bông, đệm lò so, đệm mút, khăn các loại, 
áo choàng tắm. 

 
 

(210) 4-2020-34417 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.3.4 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NEWKING 
CORPORATION  (VN) 
252/9 đường HT17, khu phố 2, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công 
trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng. 

 

(210) 4-2020-34420 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; A13.1.13; 13.1.6 
(731) FOX MEDIA LLC   (US) 

10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, CA 90035, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa (khảo sát), nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng 
để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự phân phối hoặc 
sử dụng điện; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; thiết bị dập lửa; vật mang dữ liệu 
từ tính; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị để ghi, trưyền, xử lý và tái tạo âm thanh, hình ảnh, 
hoặc dữ liệu; phương tiện kỹ thuật số, cụ thể là các bản ghi âm thanh và hình ảnh được ghi 
trước có thể tải xuống được, đĩa cd, đĩa dvd, đĩa kỹ thuật số có độ phân giải cao, tệp mp3, 
và tệp mp4; đĩa âm thanh; sách nói; bản ghi âm; bản ghi âm thanh và hình ảnh; loa âm 
thanh; ống nhòm; máy tính; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy 
ảnh; phụ kiện cho điện thoại di động; bao đựng điện thoại di động; vỏ bọc điện thoại di 
động; tấm dán màn hình cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động; vi 
mạch chứa bản ghi âm nhạc; máy đọc ®¨ compắc; máy ghi đã compắc; đã compắc; chương 
trình trò chơi máy tính; máy vi tính; phần cứng máy tính; bàn phím máy vi tính; màn hình 
máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy tính; phần mềm máy tính; nam châm trang trí; 
máy ảnh (máy quay) kỹ thuật số; máy đọc video và âm thanh kỹ thuật số; đĩa dvd; máy đọc 
đĩa dvd; máy ghi đĩa dvd; đĩa đa năng kỹ thuật số; đĩa video kỹ thuật số; ứng dụng phần 
mềm có thể tải xuống được cho các thiết bị di động; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 
xuống; sổ tay cá nhân điện tử (thiết bị điện tử ghi và lưu trữ các dữ liệu cá nhân); hộp đựng 
kính đeo mắt; kính đeo mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; máy nghe nhạc mp3; miếng 
đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; bản ghi âm nhạc; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ 
thuật số; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm khi đi xe đạp; máy thu thanh; ống thở 
dùng khi lặn; kính bảo hộ dùng cho bơi lội (kính bơi); mặt nạ bảo hộ dùng cho bơi lội, kính 
râm; điện thoại; máy thu hình; máy quay hình; phần mềm trò chơi video có thể tải xuống 
được; phần mềm trò chơi video ghi sẵn; bản ghi hình; máy thu và phát vô tuyến xách tay 
(máy bộ đàm xách tay); giá đỡ cổ tay và cánh tay khi sử dụng máy vi tính; vỏ bọc bảo vệ 
dùng cho máy tính bảng; bao đựng bảo vệ máy tính bảng.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa; xuất bản 
sách, tạp chí; xuất bản văn bản và các tác phẩm dồ họa của người khác trực tuyến có nội 
dung là các bài viết, tiểu thuyết, kịch bản, truyện tranh, hướng dẫn chiến lược, ảnh và tài 
liệu hình ảnh; cung cấp thông tin, các bình luận và giới thiệu về các chương trình truyền 
hình, phim và nội dung giải trí đa phương tiện qua một trang web; phát triển, dàn dựng, sản 
xuất và phân phối nội dung đa phương tiện kỹ thuật số và nội dung âm thanh và hình ảnh, 
cụ thể là phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, và nội dung giải 
trí và giáo dục đa phương tiện; phát triển, dàn dựng, sản xuất, phân phối, và cho thuê các 
bản ghi âm thanh và hình ảnh; sản xuất các chương trình giải trí và chương trình tương tác 
để phân phối thông qua các phương tiện nghe nhìn và các phương tiện điện tử; sản xuất và 
cung cấp tin tức giải trí và thông tin giải trí thông qua mạng thông tin liên lạc điện tử; cung 
cấp các trò chơi máy tính trực tuyến, trên trang web và ứng dụng có nhiều thông tin giải trí 
được mọi người quan tâm liên quan tới phim ảnh, chương trình truyền hình, video ca nhạc, 
clip phim, ảnh, và các tài liệu đa phương tiện khác; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các 
trò chơi trực tuyến và trò chơi thuê bao; cung cấp trò chơi trực tuyến; dịch vụ công viên giải 
trí; và công viên giải trí theo chủ đề; các dịch vụ giáo vdục và giải trí được cung cấp cho 
hoặc có liên quan tới các công viên giải trí theo chủ đề, cụ thể là các buổi biểu diễn sân 
khấu trực tiếp, các buổi biểu diễn công viên giải trí trực tiếp, các buổi biểu diễn trực tiếp 
của các nhân vật hóa trang; sản xuất và trình diễn các buổi biểu diễn sân khấu trực tiếp; sản 
xuất và trình chiếu các chương trình trực tiếp; trình diễn sân khấu; dịch vụ làm trò tiêu 
khiển (dịch vụ hoạt náo viên), cụ thể là sự xuất hiện trực tiếp của một nghệ sĩ giải trí 
chuyên nghiệp.  
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(210) 4-2020-34421 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.11.8; A13.1.13; 13.1.6 
(731) FOX MEDIA LLC   (US) 

10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, CA 90035, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa (khảo sát), nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 

cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng 
để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự phân phối hoặc 
sử dụng điện; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; thiết bị đập lửa; vật mang dữ liệu 
từ tính; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị để ghi, truyền, xử lý và tái tạo âm thanh, hình ảnh, 
hoặc dữ liệu; phương tiện kỹ thuật số, cụ thể là các bản ghi âm thanh và hình ảnh được ghi 
trước có thể tải xuống được, đĩa cd, đĩa dvd, đĩa kỹ thuật số có độ phân giải cao, tệp mp3, 
và tệp mp4; đĩa âm thanh; sách nói; bản ghi âm; bản ghi âm thanh và hình ảnh; loa âm 
thanh; ống nhòm; máy tính; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy 
ảnh; phụ kiện cho điện thoại di động; bao đựng điện thoại di động; vỏ bọc điện thoại di 
động; tấm dán màn hình cho điện thoại di dộng; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động; vi 
mạch chứa bản ghi âm nhạc; máy đọc đĩa compắc; máy ghi đĩa compắc; đĩa compắc; 
chương trình trò chơi máy tính; máy vi tính; phần cứng máy tính; bàn phím máy vi tính; 
màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy tính; phần mềm máy tính; nam châm 
trang trí, máy ảnh (máy quay) kỹ thuật số; máy đọc video và âm thanh kỹ thuật số; đĩa dvd; 
máy đọc đĩa dvd; máy ghi đĩa dvd; đĩa đa năng kỹ thuật số; đã video kỹ thuật số; ứng dụng 
phần mềm có thể tải xuống được cho các thiết bị di động; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 
xuống; sổ tay cá nhân điện tử (thiết bị điện tử ghi và lưu trữ các dữ liệu cá nhân); hộp dựng 
kính đeo mắt; kính đeo mắt; tai nghe, máy hát karaoke; micrô; máy nghe nhạc mp3; miếng 
đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; bản ghi âm nhạc; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ 
thuật số; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm khi đi xe đạp; máy thu thanh, ống thở 
dùng khi lặn; kính bảo hộ đùng cho bơi lội (kính bơi); mặt nạ bảo hộ dùng cho bơi lội; kính 
râm; điện thoại; máy thu hình; máy quay hình; phần mềm trò chơi video có thể tải xuống 
được; phần mềm trò chơi video ghi sẵn; bản ghi hình; máy thu và phát vô tuyến xách tay 
(máy bộ đàm xách tay); giá đỡ cổ tay và cánh tay khi sử dụng máy vi tính; vỏ bọc bảo vệ 
dùng cho máy tính bảng; bao đựng bảo vệ máy tính bảng.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa; xuất bản 
sách, tạp chí; xuất bản văn bản và các tác phẩm đồ họa của người khác trực tuyến có nội 
dung là các bài viết, tiểu thuyết, kịch bản, truyện tranh, hướng đẫn chiến lược, ảnh và tài 
liệu hình ảnh; cung cấp thông tin, các bình luận và giới thiệu về các chương trình truyền 
hình, phim và nội dung giải trí đa phương tiện qua một trang web; phát triển, dàn dựng, sản 
xuất và phân phối nội dung đa phương tiện kỹ thuật số và nội dung âm thanh và hình ảnh, 
cụ thể là phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, và nội dung giải 
trí và giáo dục đa phương tiện; phát triển, dàn dựng, sản xuất, phân phối, và cho thuê các 
bản ghi âm thanh và hình ảnh; sản xuất các chương trình giải trí và chương trình tương tác 
để phân phối thông qua các phương tiện nghe nhìn và các phương tiện điện tử; sản xuất và 
cung cấp tin tức giải trí và thông tin giải trí thông qua mạng thông tin liên lạc điện tử; cung 
cấp các trò chơi máy tính trực tuyến, trên trang web và ứng dụng có nhiều thông tin giải trí 
được mọi người quan tâm liên quan tới phim ảnh, chương trình truyền hình, video ca nhạc, 
clip phim, ảnh, và các tài liệu đa phương tiện khác; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các 
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trò chơi trực tuyến và trò chơi thuê bao; cung cấp trò chơi trực tuyến; dịch vụ công viên giải 
trí, và công viên giải trí theo chủ đề; các dịch vụ giáo dục và giải trí được cung cấp cho 
hoặc có liên quan tới các công viên giải trí theo chủ đề, cụ thể là các buổi biểu diễn sân 
khấu trực tiếp, các buổi biểu diễn công viên giải trí trực tiếp, các buổi biểu diễn trực tiếp 
của các nhân vật hóa trang; sản xuất và trình diễn các buổi biểu diễn sân khấu trực tiếp; sản 
xuất và trình chiếu các chương trình trực tiếp; trình diễn sân khấu; dịch vụ làm trò tiêu 
khiển (dịch vụ hoạt náo viên), cụ thể là sự xuất hiện trực tiếp của một nghệ sĩ giải trí 
chuyên nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-34422 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 13.1.6; 26.2.7 
(591) Cam nhạt, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và công nghệ ILED  (VN)
Số nhà 17 ngõ 140 đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình điện tử hiện thị chữ số;  đi- ốt phát quang (led). 

 

 
(210) 4-2020-34423 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.13.25; A26.11.9; 25.5.3 
(591) Đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Dương Bá Huỳnh  (VN) 
Căn hộ B1601 Imperia Garden, 203 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 24: Khăn tắm. 
 

Nhóm 25: áo tắm, quần áo thể thao, quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-34430 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 24.15.1; A7.1.11 
(591) Xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 
Phước Thành  (VN) 
243/1/122B, Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 20: Đồ dùng nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  
 

 
(210) 4-2020-34432 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.3; A26.1.18; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Tuyền  (VN) 
xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng như: đèn led (đèn điện tử); đèn trang trí; hệ 

thống chiếu sáng và đèn chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2020-34434 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 26.11.3; 26.4.7; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại quốc tế Hồng 
Trúc  (VN) 
4E đường Cư xá Đồng Tiến, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-34435 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.3.5; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Việt Mỹ 
COSMETICS  (VN) 
88 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dựng trên máy tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng trên điện 

thoại, có thể tải về. 
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(210) 4-2020-34436 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.8; 1.15.15; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh rêu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Việt Mỹ 
COSMETICS  (VN) 
88 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-34437 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Bến Thượng Hải 1988  (VN) 
Đường Phạm Đức Khiêm, khu đô thị 
Đồng Sơn, tổ 9, phường Hùng Vương, 
thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 32: Nước chanh; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ngọt; xi rô dùng cho 

đồ uống; đồ uống hỗn hợp, không có cồn.  
 
 

(210) 4-2020-34438 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh ngọc, xanh rêu, xám, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

SOUL RETREATS  (VN) 
Số 22 Đường P, Khu The Panorama-
CN5, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

      

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn 

bị  bữa ăn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2020-34439 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.18 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phan Ngọc Sơn  
(VN) 
80 Kẻ Vẽ, Đông Ngạc, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu thủ công (đồ uống có cồn,trừ bia). 

 

 
(210) 4-2020-34440 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Đỗ Thị Thùy Giang   (VN) 
482/5/8C Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; quần áo lót; tất chân; giày dép thường (đồ đi chân); mũ.  

 

 
(210) 4-2020-34441 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) ELKEM ASA  (NO) 

Drammensveien 169, 0277 Oslo, 
Norway 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Bụi silic vô định hình từ khí thải của các quá trình luyện kim. 

 

 
(210) 4-2020-34442 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Tào Hoàng Sơn   (VN) 
Số 8 Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, van an toàn cho thiết bị dùng ga, máy hút mùi cho nhà bếp, thiết bị lọc 

nước.  
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(210) 4-2020-34443 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Tào Hoàng Sơn   (VN) 
Số 8 Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas, van an toàn cho thiết bị dùng ga, máy hút mùi cho nhà bếp, thiết bị lọc 

nước.  
 

 
(210) 4-2020-34444 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Tào Hoàng Sơn  (VN) 
Số 8 Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas, van an toàn cho thiết bị dùng ga, máy hút mùi cho nhà bếp, thiết bị lọc 

nước.  
 

 
(210) 4-2020-34445 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thảo dược 
thiên nhiên HERBLUX Việt Nam  
(VN) 
BT6-23 khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, 

đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương liệu 

(tinh dầu); mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm cho trẻ em; chế phẩm dùng cho 

mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc.  
 

Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; chất bổ sung 

ăn kiêng có tác dụng làm đẹp, chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chế phẩm khử 

trùng/tiệt trùng.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày sản phẩm, bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu: thuốc bổ 

(thuốc, dược phẩm), chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, 

hương liệu (tinh dầu), đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
406 

(210) 4-2020-34446 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MGRACE  (VN) 
44 đường số 2, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, cặp da, ví đựng tiền, túi dết, túi da du lịch, ba lô, túi cầm tay cho 

phụ nữ. 
 

Nhóm 25: Quần dài, áo váy, áo sơ mi, áo khoác ngoài, váy, yếm, áo thun, giày, dép. 
 

 
(210) 4-2020-34447 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Hồng Sương   (VN) 
269/47 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là serum tái tạo da.  

 

 
(210) 4-2020-34448 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thắng Hoan  

(VN) 
Số 39B/154 Chùa Hàng, phường Hồ 
Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước [đồ uống].  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu: nước [đồ uống].  
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(210) 4-2020-34449 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Tân Hồng  (VN) 
Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân 
Hồng, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân hữu cơ trùng quế.  
 

Nhóm 29: Khô trâu; khô cá lóc; khô cá chốt; khô cá chạch.  
 

Nhóm 30: Bánh tráng; trà; gạo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm phân hữu cơ trùng quế, khô trâu, khô cá lóc, khô 
cá chốt, khô cá chạch, bánh tráng, trà, gạo; dịch vụ quảng cáo, quảng bá các sản phẩm phân 
hữu cơ trùng quế, khô trâu, khô cá lóc, khô cá chốt, khô cá chạch, bánh tráng, trà, gạo.  

 
 

(210) 4-2020-34451 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Tào Hoàng Sơn   (VN) 
Số 8 Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, van an toàn cho thiết bị dùng ga, máy hút mùi cho nhà bếp, thiết bị lọc 

nước.  

 
 

(210) 4-2020-34452 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Tào Hoàng Sơn  (VN) 
Số 8 Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, van an toàn cho thiết bị dùng ga, máy hút mùi cho nhà bếp, thiết bị lọc 

nước.  
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(210) 4-2020-34453 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza,  New 

Brunswick, New Jersey, USA  08933 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch da và chế phẩm làm sạch để tắm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; 

chế phẩm dùng để tắm dạng bọt; xà phòng trị mụn [không chứa thuốc]; mặt nạ đắp mặt [mỹ 

phẩm]; chế phẩm dùng để tắm và xà phòng dùng cho thân thể; chế phẩm tẩy da chết cho cơ 

thể [mỹ phẩm]; chế phẩm dưỡng ẩm cho da [mỹ phẩm]; kem dùng cho da và nước thơm 

dùng cho da, cho mục đích mỹ phẩm; kem chống nếp nhăn [mỹ phẩm]; dầu dùng cho cơ 

thể; khăn lau và tập giấy thấm được tẩm chế phẩm làm sạch để làm sạch da; chế phẩm 

dưỡng da dạng lỏng [mỹ phẩm]; chế phẩm điều trị để tắm làm từ bột yến mạch [không chứa 

thuốc]; gel cạo râu; son dưỡng môi và chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2020-34454 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12 

(731) Đỗ Mạnh Tú  (VN) 
Thôn Lại ốc, xã Long Hưng, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 
  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn chùm; chao đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; 

hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-34455 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Hộ kinh doanh Triều Phong  
(VN) 
Số 134, đường 30/4, khóm 2, phường 1, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước tương (xì iếu); tương hột; tương xay. 
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(210) 4-2020-34456 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 8.1.25; 5.9.14; 5.9.22 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, xanh lá mạ, xanh lá mạ nhạt, 
da cam, da cam đậm, da cam nhạt, trắng.

(731) Hộ kinh doanh bánh kem 
Ngọc Lan 2   (VN) 
Số 137 đường Ngô Gia Tự, khóm 1, 
phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh bầu (được phối trộn từ bột gạo, thịt quả bầu, nước cốt dừa và gia vị).  

 

 
(210) 4-2020-34457 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 5.7.21; 11.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh là 

cây nhạt, xanh lá mạ, nâu, nâu đậm, nâu 
nhạt, da cam, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, 
đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Trân  
(VN) 
Số 122, ấp Vĩnh Kiên, xã Vĩnh Quới, thị 
xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả mãng cầu tươi.  

 

 
(210) 4-2020-34458 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Hồng, hồng đậm, hồng nhạt, đỏ, vàng 

đậm, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Trí Đức Sông 

Đinh   (VN) 
Số 849 đường Lý Thường Kiệt, khóm 6, 
phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Bồn bồn tươi.  
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(210) 4-2020-34459 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.9.16; 26.1.2 
(591) Đỏ, da cam, da cam đậm, vàng, xanh 

dương, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Mai Anh  

(VN) 
ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ 
Tú, tỉnh Sóc Trăng.  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Mắm tép. 
 

Nhóm 30: Mứt làm từ trái me (dạng bánh kẹo).  
 

 
(210) 4-2020-34460 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Thái Hưng G  

(VN) 
949 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Xirô dùng cho đồ uống. 
 

Nhóm 35: Mua bán xirô. 
 

 
(210) 4-2020-34461 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Thanh Trang  (VN) 

Số 12, đường N11, khu phố Tân Phước, 
phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; dây diện. 
 

Nhóm 11: Quạt điện; quạt hơi nước; nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc; đèn điện; bóng 
điện. 

 
Nhóm 21: Vợt muỗi. 
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(210) 4-2020-34462 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thực phẩm Tâm Thiên Mộc  
(VN) 
Số 11, ngách 59 Ngõ Văn Hương, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; lạc đã chế biến; động vật giáp xác, không còn sống; cá không còn 

sống; thạch trái cây. 
 

Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); gia vị; bánh ngọt; kẹo; nước màu cốt dừa; tương bần; giấm. 
 

 
(210) 4-2020-34463 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 25.1.25; A5.5.20; A5.3.13; 

A26.11.8 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thanh  (VN) 
1056/31C tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán và môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý và cho thuê bất động 
sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ đầu tư vốn và tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2020-34464 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.4; 26.1.1; 1.15.23; A16.3.5 
(591) Đen xám nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH nghệ thuật 

quảng cáo Quốc Cường  (VN) 
73/12 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ quay phim; chụp hình cưới; dịch vụ chụp ảnh kỹ thuật số; dịch vụ nhiếp 
ảnh. 
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(210) 4-2020-34465 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.2.7; 26.13.25; 

A9.7.19 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng, đen. 
(731) Phạm Đình Chương  (VN) 

Tổ 16, ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề, hướng dẫn nấu ăn; bồi dưỡng kỹ năng nấu ăn; tổ chức hội thảo 

chuyên đề nấu ăn; tổ chức cuộc thi nấu ăn. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ và nhà nghỉ]. 

 

 
(210) 4-2020-34466 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.7.7; 26.1.1; 25.5.1 
(591) Xanh ngọc lam, trắng, đen. 
(731) Trương Ngọc Huy  (VN) 

ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; hương liệu tinh dầu; nước hoa; dầu 
gội đầu. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức năng; thảo dược; dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý họạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, hương liệu 
tinh dầu, nước hoa, dầu gội đầu, dược phẩm, dược thảo, thực phẩm chức năng, thảo dược, 
dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2020-34467 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
SJK Việt Nam  (VN) 
C 18 lô 18, KĐT Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2020-34468 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.1; 17.2.5; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh tím than; xanh da trời; xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ula  (VN) 
Số 90 đường Trần Kỳ, phường Cửa Bắc, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm cho trẻ em; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2020-34469 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; 3.5.20; 26.15.15; 26.1.2 
(591) Hồng, trắng, đen, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, tím, đỏ, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Long Tiến  (VN) 
788/28C Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; hoạt động văn phòng - chi tiết: bán buôn đồ 

dùng cho gia đình. 
 

 
(210) 4-2020-34470 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.3; 26.13.1; 24.15.21; 5.7.1 
(591) Đen, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dĩ An Phố  (VN) 
1B/2, Bùi Thị Xuân, khu phố Tân Phú 2, 
phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; cacao; 

s«c«la. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại (franchise), cụ thể là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 
trong việc thành lập và điều hành hoạt động của nhà hàng, quán cà phê; dịch vụ quản lý 
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kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại (franchise); quảng cáo, tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, trưng bày và mua bán các sản phẩm: cà phê, 
cà phê nhân tạo, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà phê, hương liệu cà phê, trà (chè), 
đồ uống trên cơ sở trà, ca cao, đồ uống trên cơ sở ca cao, sôcôla, đồ uống trên cơ sở sôcôla, 
bột yến mạch, bột kiều mạch, chế phẩm ngũ cốc. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
được thực hiện trong phạm vi nhượng quyền thương mại; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống 
được nhượng quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-34471 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Lương Đình Thiện  (VN) 
Thôn Hợp Thành, xã Đồng ý, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hoà giải; dịch vụ pháp lý liên 

quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật; dịch 
vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý. 

 

 
(210) 4-2020-34472 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh lam, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Phúc Ngọc  (VN) 
Xóm Nam Chính, xã Phúc Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn led; máy lọc nước; trụ lọc nước thô; ấm đun nước dùng điện; đèn pin, 

bếp ga. 
 

 
(210) 4-2020-34473 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2020-34474 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-34475 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-34476 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2020-34477 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-34478 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

(210) 4-2020-34479 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2020-34480 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; A5.3.14; 

10.3.7 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại LEPALM GROUP 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 4, nhà B, tòa 32T, khu đô thị M 

Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, ca vát, váy, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn quàng. 
 

 
(210) 4-2020-34481 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.20; 1.3.1 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại LEPALM GROUP 
Việt Nam    (VN) 
Tầng 4, nhà B, tòa 32T, khu đô thị M 

Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, ca vát, váy, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn quàng. 

 

 
(210) 4-2020-34482 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại LEPALM GROUP 
Việt Nam     (VN) 
Tầng 4, nhà B, tòa 32T, khu đô thị M 

Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, ca vát, váy, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn quàng. 
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(210) 4-2020-34484 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6; 14.1.13; 

A14.1.15 

(591) Trắng, xanh da trời nhạt, xanh nước biển.

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần IRC   (VN) 
Lô C15/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phòng khám chuyên khoa vật lý trị 

liệu; xoa bóp; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2020-34485 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.23; 5.5.19; A5.5.22; 1.15.23 

(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Sơn Ngân   (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy lau; giấy ví.  

 

 
(210) 4-2020-34486 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A26.11.12; A5.11.13 

(591) Xanh, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Sơn Ngân     (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 
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(210) 4-2020-34487 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1; 5.5.19 

(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Kim Ngọc  
(VN) 
Thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  
 

 
(210) 4-2020-34488 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 26.4.7 

(591) Đen, trắng, hồng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở giấy Thu Hà  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  
 
 

(210) 4-2020-34489 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COBI ONE   (VN) 
Phòng U1, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 

số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing; dịch vụ quản lý dự án kinh 

doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn tổ chức kinh doanh; phân phát hàng mẫu. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; cho thuê thiết 

bị xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ lưu kho; dịch vụ bốc dỡ; vận chuyển đồ đạc; dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ 

cho thuê kho chứa hàng; vận tải. 
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(210) 4-2020-34490 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COBI LOGISTICS  
(VN) 
Lô U-2B, KCN Long Hậu mở rộng, xã 
Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lưu kho; dịch vụ bốc dỡ; vận chuyển đồ đạc; dịch vụ dỡ hàng; cho thuê 

kho chứa hàng; vận tải.  
 
 

(210) 4-2020-34491 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn tổ chức kinh doanh; phân phát hàng mẫu. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông], dịch vụ bảng tin điện tử 
[dịch vụ viễn thông]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông; cung cấp diễn đàn trực 
tuyến; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các kênh 
viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền hình. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê thiết 
bị nấu ăn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bản, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; trang trí thực phẩm; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2020-34492 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn tổ chức kinh doanh; phân phát hàng mẫu.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; cho thuê thiết 
bị xây dụng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-34493 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn tổ chức kinh doanh; phân phát hàng mẫu.   

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; quản lý bất động sản; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở [cãn hộ].   

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; cho thuê thiết 
bị xây dụng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây dựng nhà máy, xí nghiệp.      
 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu kho; dịch vụ bốc dỡ; vận chuyển đồ đạc, dịch vụ dỡ hàng; cho thuê 
kho chứa hàng; vận tải.    

 

 
(210) 4-2020-34494 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; két sắt đựng tiền an toàn, két an toàn; vật liệu xây dựng 

bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp giường bằng kim loại; két an toàn [kim loại hoặc phi kim 
loại]; két an toàn, điện tử.    

 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dụng cụ, cắt [công cụ cầm tay]; dĩa ăn, nĩa ăn; dao 
ăn, đĩa và thìa cho em bé; sao ăn, dĩa và thìa bằng chắt dẻo.   
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, 
sàn, không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gỗ 
dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình; vật liệu lát bằng gỗ.  

 
Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo, thùng đựng hàng bằng chất dẻo; vật dụng cất giữ quần 
áo [tủ đựng quần áo]; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong vãn phòng; 
phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; đồ đạc bằng kim loại, đồ đạc trong nhà 
bằng kim loại.   

 
Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ dùng để vệ sinh; bộ đồ ăn, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; đồ gốm để chứa đựng; đồ sứ để chứa đựng; thiết bị tẩy trang [không dùng 
điện]; thùng rác; chổi; đồ trang trí bằng sứ; dụng cụ nhà bếp.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn tổ chức kinh doanh; phân phát hàng mẫu.   

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; quản lý bất động sản; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ].  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; cho thuê thiết 
bị xây dụng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây dựng nhà máy, xí nghiệp.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu kho; dịch vụ bốc dỡ; vận chuyển đồ đạc, dịch vụ dỡ hàng; cho thuê 
kho chứa hàng; vận tải.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê thiết 
bị nấu ãn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; trang trí thực phẩm; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-34495 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.24 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy dùng cho nhà bếp, 

dùng điện, máy nhà bếp dùng điện. 
 

Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dụng cụ, cắt [công cụ cầm tay]; dĩa ăn, nĩa ăn; dao 
ăn, đĩa và thìa cho em bé; sao ăn, dĩa và thìa bằng chắt dẻo.    

 
Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí, máy và thiết bị làm sạch khí; bộ khử trùng 
không khí, thiết bị khử trùng không khí; lò bánh mỳ, lò nướng bánh mỳ; máy làm bánh mỳ; 
thiết bị giữ ẩm; thiết bị và máy làm đá lạnh; thiết bị và máy làm lạnh; tủ lạnh. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
423 

Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ dùng để vệ sinh; bộ đồ ăn, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; đồ gốm để chứa đựng; đồ sứ để chứa đựng; thiết bị tẩy trang [không dùng 
điện]; thùng rác; chổi; đồ trang trí bằng sứ; dụng cụ nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn tổ chức kinh doanh; phân phát hàng mẫu.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; cho thuê thiết 
bị xây dụng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây dựng nhà máy, xí nghiệp.    

 

 
(210) 4-2020-34496 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.24 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn tổ chức kinh doanh; phân phát hàng mẫu.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; cho thuê thiết 
bị xây dụng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây dựng nhà máy, xí nghiệp.     

 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông], dịch vụ bảng tin điện tử 
[dịch vụ viễn thông]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông; cung cấp diễn đàn trực 
tuyến; dịch vụ cung cấp viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền hình. 

 

(210) 4-2020-34497 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.24 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn tổ chức kinh doanh; phân phát hàng mẫu.    

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; quản lý bất động sản; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ].  
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Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; cho thuê thiết 

bị xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-34498 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 

A26.11.12 

(591) Xanh dương, nâu, đen. 

(731) T-ACE MEDICAL CO., LTD.   (TW) 

1F., No. 293, Dongfeng Rd., North Dist., 

Tainan City 704, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất cản quang dùng trong chuẩn đoán cho mục đích y tế; chất cản quang dùng 

cho mục đích y tế; thuốc; pactin dùng cho mục đích dược phẩm; gelatin dùng cho mục đích 

y tế; iodua dùng cho mục đích dược phẩm; dầu iot hóa dùng cho mục đích y tế; dung dịch 

keo dùng để tiêm truyền trong y tế; dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm làm se da để 

cầm máu; bơm tiêm được nạp thuốc dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-34499 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; 4.5.2 

(591) Xanh dương, nâu, đen. 

(731) T-ACE MEDICAL CO., LTD.   (TW) 

1F., No. 293, Dongfeng Rd., North Dist., 

Tainan City 704, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nội soi dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng 

cụ phẫu thuật; mô cấy ghép dùng trong phẫu thuật có chứa vật liệu nhân tạo; gạc dùng trong 

phẫu thuật; vật liệu để khâu vết thương; thiết bị thuyên tắc để vận chuyển thuốc bao gồm 

các vi cầu để sử dụng trong các mạch máu và hệ tuần hoàn để thực hiện việc thuyên tắc; 

dụng cụ thuyên tắc để vận chuyển thuốc bao gồm các vi cầu để sử dụng trong các mạch 

máu và hệ tuần hoàn để thực hiện việc thuyên tắc; hệ thống thuyên tắc để vận chuyển thuốc 

bao gồm các vi cầu để sử dụng trong các mạch máu và hệ tuần hoàn để thực hiện việc 

thuyên tắc; ống tiêm dưới da; ống tiêm; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-34500 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.11.9; 3.11.10; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh xám, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang   (VN) 

Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 
không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2020-34501 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.1; 26.2.7; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Vàng tươi, vàng đậm, xanh rêu, đỏ, 

trắng. 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang   (VN) 

Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 
không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2020-34502 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
4FU Việt Nam    (VN) 
Số 12 Nguyễn Thái Bình, khu phố 4, thị 
trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2020-34503 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.1.1; 2.9.14 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Từ Thị Lý  (VN) 
30/1B, Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm trầm hương (nhang trầm hương, nụ trầm hương, trầm 

hương miếng, bột trầm hương); mua bán yến sào; mua bán các sản phẩm phong thủy (đá 

quý, đồ trang sức).  
 

 
(210) 4-2020-34504 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.9; 26.4.2; 26.3.2; 1.15.3 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Bình  (VN) 
29 Hồ Hải Nghĩa, khu phố 1, phường 1, 

thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2020-34505 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; 7.3.1; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Toàn Tâm GLOVES  
(VN) 
51/6A đường 494, KP4, phường Tăng 

Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Nón bao tóc, dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2020-34506 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Hùng  (VN) 
Xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2020-34508 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.1.8; 2.3.8; A5.5.21; A5.5.20; 5.3.16; 

A5.3.13; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Phan Thị Thanh Tranh  (VN) 
Khóm Châu Long 4, phường Châu Phú 

B, thành phố Châu Đốc, tỉnh  An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, giảng dạy khí công dưỡng sinh; dịch vụ đào tạo khám chữa 

bệnh bằng y học cổ truyền. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ 

trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng y học cổ truyền; dịch vụ bấm huyệt. 
 

 
(210) 4-2020-34509 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.17; 26.4.3; A1.1.9; A1.1.2 

(591) Đỏ, da cam, vàng. 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
Truyền thông Thương hiệu 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 134, đường Hai Bà Trưng, tổ 4, 

phường Hùng Vương, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; chế phẩm làm mềm 

vải [dùng để giặt]; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chế 

phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; 

tinh dầu; son môi; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa 

bột [cho trẻ nhũ nhi]; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; 

quần tã trẻ em. 
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(210) 4-2020-34510 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.17; 26.4.3; A1.1.9; A1.1.2 

(591) Đỏ,  da cam, vàng. 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
Truyền thông Thương hiệu 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 134, đường Hai Bà Trưng, tổ 4, 

phường Hùng Vương, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa 

bột [cho trẻ nhũ nhi]; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; 

quần tã trẻ em. 

 

Nhóm 25: Giày; quần áo [trang phục]; váy; đồ đội đầu; khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]; 

tất/bít tất. 

 

(210) 4-2020-34511 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.17; 26.4.3; A1.1.9; A1.1.2 

(591) Đỏ, da cam, vàng. 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
Truyền thông Thương hiệu 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 134, đường Hai Bà Trưng, tổ 4, 

phường Hùng Vương, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa 

bột [cho trẻ nhũ nhi]; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; 

quần tã trẻ em. 

 

Nhóm 25: Giày; quần áo [trang phục]; váy; đồ đội đầu; khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]; 

tất/bít tất. 
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(210) 4-2020-34512 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH ECO HOME 

SERVICE  (VN) 
Nhà phố THA148 Thảo Nguyên, khu đô 
thị Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; marketing mục tiêu; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ giới 

thiệu việc làm, cụ thể: gia sư, giúp việc theo giờ, giúp việc ăn ở lại, trông coi nhà cửa, dọn 
dẹp vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-34514 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; 5.3.11; 26.3.1; A26.11.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Tâm Hòa  (VN) 
Số 8, hẻm 85/43, ngõ Trung Tả, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 31: Vật nuôi để cung cấp giống; rau cỏ tươi; cây trồng; thực phẩm cho động vật; hạt 

giống thực vật; động vật sống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc vườn ươm 
cây; dịch vụ nông nghiệp; cắm hoa; chăn nuôi động vật. 

 

 
(210) 4-2020-34515 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.17; 24.9.1; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Vàng, xanh rêu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn LUX 
DORIS  (VN) 
Số 111 đường số 1, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước xức tóc. 
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(210) 4-2020-34517 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh    (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 

 
(210) 4-2020-34518 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh  (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2020-34519 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.1.18 

(731) WINNIE LIW LEE LAN   (SG) 

Blk 856D Tampines Street 82 #12-192 

Singapore 524856  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Trần Sơn và Cộng sự 

(TRANSON AND ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem - mỹ phẩm; tinh dầu; nước oải hương; chất làm 

bóng môi; dầu gội đầu; bút chì kẻ lông mày; mỹ phẩm dùng cho lông mày; son môi; mỹ 

phẩm; phấn trang điểm; thuốc bôi lông mi mắt - mát-ca-ra; dầu dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa. 

 

Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn chiến lược quảng cáo; giới thiệu, trưng bày 

sản phẩm; phân phát hàng mẫu; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch 

trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ.  
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(210) 4-2020-34520 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Yes Health Việt 

Nam  (VN) 
Biệt thự LP1-SH26, lô TT104-9, khu đất 
phía Đông Nam phần mở rộng khu B 
(Vinhomes Thăng Long), xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm chăm sóc cơ thể (chứa thuốc); thực phẩm cho em bé; chất bổ sung thực 

phẩm dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng; chất bổ sung thực phẩm (chất bổ sung ăn kiêng); sản phẩm chăm sóc sức khỏe (cho 
mục đích y tế); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục 
đích y tế; đồ uống y tế; chất bổ sung thực phẩm dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ 
sung cho thực phẩm; sản phẩm dược phẩm từ thiên nhiên; đồ uống dinh dưỡng là chất bổ 
sung thực phẩm dùng cho ăn kiêng; đồ uống dinh dưỡng dùng cho mục đích ăn kiêng; chất 
bổ sung dinh dưỡng; chất cô đặc hữu cơ; chiết xuất từ thực vật (chất bổ sung ăn kiêng); sữa 
bột cho em bé và trẻ sơ sinh; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung protein 
dùng cho người; sữa ong chúa (chất bổ sung dinh dưỡng); sản phẩm chăm sóc da (chứa 
thuốc); chất bổ sung (nguyên tố vi lượng) cho thực phẩm làm thức ăn cho người; vitamin; 
đồ uống vitamin; chế phẩm vitamin giống như chất bổ sung thực phẩm; chất bổ sung 
vitamin; chất bổ sung vitamin cho thực phẩm làm thức ăn cho người. 

 

 
(210) 4-2020-34521 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1 
(591) Xanh đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn AMICA 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Đức Giang, xã Đông Phú, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2020-34522 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 15.7.1; 26.3.1; A26.3.7; 26.5.1; 

3.5.1; A3.5.24 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINA H&T  (VN) 
79 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; kem trái cây (đá lạnh); 
đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla. 

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 
cây; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố; đồ uống không có cồn. 

 

 
(210) 4-2020-34523 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINA H&T  (VN) 
79 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; kem trái cây (đá lạnh); 
đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 
cây; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố; đồ uống không có cồn. 

 

 
(210) 4-2020-34524 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 26.3.1; A26.3.7; 3.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINA H&T  (VN) 
79 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; kem trái cây (đá lạnh); 
đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 
cây; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố; đồ uống không có cồn. 

 
 

(210) 4-2020-34525 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.3.1; 18.2.1; 5.5.19; A5.5.22 
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.  (TW) 
No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; bia đen; bia tươi; bia nhạt; bia gừng; bia mạch nha. 
 

 
(210) 4-2020-34526 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Nam Anh  (VN) 
Số 17C, Nguyễn Thiện Thuật, phường 
Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy (mô tô), phụ tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2020-34527 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Nam Anh  (VN) 
Số 17C, Nguyễn Thiện Thuật, phường 
Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy (mô tô), phụ tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2020-34528 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.1; 1.15.23; 26.3.3; 26.3.4; 

A26.11.9 
(591) Xanh đen, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Gia Hòa  (VN) 
81 đường Tạ Uyên, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Đá mài (bộ phận của máy móc) chạy bằng điện. 

 

 
(210) 4-2020-34529 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Vàng, hồng, xanh lá cây, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Gia Hòa  (VN) 
81 đường Tạ Uyên, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Giấy nhám, vải nhám, bột nhám, bột mài. 
 

 
(210) 4-2020-34530 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 8.7.5; 8.5.1 

(591) Vàng cánh dan, đỏ, đen, xanh lá cây, 

trắng, xanh dương nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du học - du lịch 
thương mại - dịch vụ ¸ - Âu  
(VN) 
52 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-34531 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1; 11.3.18; 8.7.17 

(591) Vàng cánh dán, đen, trắng, xanh lá cây, 

đỏ đun, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du học - du lịch 
thương mại - dịch vụ ¸ - Âu  
(VN) 
52 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-34532 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.1.5 

(591) Xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Nhan Thanh Thanh  (VN) 
Số 493-501 bến Phú Lâm, phường 9, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh. 
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(210) 4-2020-34533 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Xanh ngọc, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
GREENFARM Việt Nam  (VN) 
Số 604, tờ bản đồ số 4, khu Đồng Mã, 
thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho: gia súc, gia cầm, lợn, tôm, cá. 

 

 
(210) 4-2020-34534 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.2; 26.5.1; A26.11.9; 4.5.3 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Sơn  (VN) 
Số 90/2, đường 10, khu phố 3, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục] (học viện [giáo dục]); sắp xếp và tiến hành hội thảo 

chuyên đề (tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề); huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ văn 
hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ thuật; cung cấp thông 
tin trong lĩnh vực giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2020-34535 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A18.5.3; A18.5.7; 26.5.1; 26.3.4 
(591) Đỏ, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Sơn  (VN) 
Số 90/2, đường 10, khu phố 3, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du 

lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô. 
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(210) 4-2020-34536 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 26.3.4; A6.19.9; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Sơn   (VN) 
Số 90/2, đường 10, khu phố 3, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; trứng 

để ấp, đã được thụ tinh; gia cầm sống; hạt giống thực vật; cây trồng. 
 

 
(210) 4-2020-34537 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.4; 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xám, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Sơn   (VN) 
Số 90/2, đường 10, khu phố 3, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 

vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2020-34538 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A10.3.13; 10.3.10; 26.3.4; 26.5.1 
(591) Vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Sơn   (VN) 
Số 90/2, đường 10, khu phố 3, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; marketing; hỗ trợ việc điều hành kinh 

doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; cho thuê kệ, giá bán hàng; dịch vụ bán lẻ liên quan đến các sản 
phẩm bánh. 
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(210) 4-2020-34539 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, ghi. 
(731) Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kỹ 

thuật Trung tâm đổi mới 
sáng tạo ứng phó với biến đổi 
khí hậu Việt Nam (VCIC)  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sapphire, số 163 Bà 
Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; tổ chức triển lãm cho 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; tổ chức hội 
chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về 
hiệu quả kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; đàm phán và ký kết giao 
dịch thương mại cho bên thứ ba; nghiên cứu thị trường; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; đàm phán 
hợp đồng kinh doanh cho người khác. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp 
xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào 
tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; huấn luyện [đào tạo]. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; tư vấn công nghệ; nghiên cứu 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; cung cấp thông tin khoa học, tham vấn và tư vấn liên quan đến giảm thiểu lượng phát 
thải c¸c-bon ®ioxit. 

 
Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ. 

 
 

(210) 4-2020-34541 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ARLO Việt Nam  
(VN) 
P501, B5 DA khu nhà ở TT, lô A, ô đất 
1.14 HH, Nguyễn Tuân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Băng keo cá nhân, băng dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); băng dính 

(dùng cho mục đích y tế); cao dán (dùng cho mục đích tế); băng dính cuộn dùng trong 
ngành y; dược phẩm.  
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(210) 4-2020-34542 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị vật tư 
Tân Hoàng Phát  (VN) 
99D Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy đếm tiền. 

 

 
(210) 4-2020-34543 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Park&Choo 
Vina   (VN) 
63 đường số 17, khu phố Mỹ Thái 2, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm [gạo, chè, trà, cà phê, ca cao, 

ngũ cốc, bánh kẹo]; mua bán đồ uống [nước ngọt, nước suối, nước khoáng, nước ép trái cây, 
bia, rượu]; mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng; mua bán nhân sâm và các 
sản phẩm làm từ nhân sâm; mua bán nấm linh chi; mua bán tổ yến; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại nhà hàng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong 
lĩnh vực nhà hàng cung cấp đồ ăn mang đi và giao đồ ăn; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến thành lập và điều hành các cơ sở kinh doanh theo phương thức nhượng quyền 
thương mại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cơm; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; cung cấp suất ăn công nghiệp do nhà hàng thực hiện; tổ chức tiệc cưới [cung 
cấp thức ăn và đồ uống].  

 

 
(210) 4-2020-34544 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.9; 7.3.11 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
bất động sản ST GROUP   (VN) 
199/49 đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động 

sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng.  
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(210) 4-2020-34545 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 26.15.15; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng Tiên 
Sơn Hà Tây    (VN) 
Thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện 
ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; thạch cao [vật liệu xây dựng]; bột trét tường; bê tông, cấu kiện xây 

dựng bằng bê tông. 

 
 

(210) 4-2020-34546 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng Tiên 
Sơn Hà Tây   (VN) 
Thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện 
ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; thạch cao [vật liệu xây dựng]; bột trét tường; bê tông, cấu kiện xây 

dựng bằng bê tông. 

 
 

(210) 4-2020-34547 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 26.4.1; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

công nghệ ADT   (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Golden West, số 2 Lê 
Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; chương trình 

máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, tải xuống được; thiết bị chấm công; hệ thống 
nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo; phần mềm quản lý, theo dõi sức khỏe. 
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Nhóm 10: Thiết bị đo nhiệt độ cơ thể; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; phân tích dữ liệu nhân 

sự của doanh nghiệp; tư vấn điều hành doanh nghiệp; quản lý tư liệu bằng máy tính.  
 

 
(210) 4-2020-34548 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH dụng cụ cắt 
Việt Hàn   (VN) 
Số 46 phố Yên Sở, phường Yên Sở, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dành cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện); kéo 

cắt tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kẹp là thẳng tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng. 
 

 
(210) 4-2020-34549 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH dụng cụ cắt 
Việt Hàn    (VN) 
Số 46 phố Yên Sở, phường Yên Sở, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dành cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện); kéo 

cắt tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kẹp là thẳng tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng. 
 

 
(210) 4-2020-34550 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH dụng cụ cắt 
Việt Hàn    (VN) 
Số 46 phố Yên Sở, phường Yên Sở, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dành cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện); kéo 

cắt tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kẹp là thẳng tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng. 
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(210) 4-2020-34551 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Lê Quang Sơn   (VN) 

Thôn Trung Phú, xã Thịnh Lộc, huyện 
Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê (ngoài loại dùng bằng tay); máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp 

chạy điện; máy nhà bếp dùng điện; máy bán hàng tự động.  
 

Nhóm 11: Máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; máy rang cà phê.  
 

Nhóm 16: Sách; lịch; catolô; khăn ăn bằng giấy; tranh ảnh; văn phòng phẩm; giấy lọc; phin 
cà phê bằng giấy, miếng lót bằng giấy hoặc các tông dùng để lót cốc đựng đồ uống.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc (tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ gỗ mỹ thuật; đồ chứa đựng không bằng kim 
loại [để lưu kho, vận chuyển]; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm; mành che cửa sổ 
bên trong nhà [đồ đạc]; đồ vật trang trí [lưu động]; gối; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  

 
Nhóm 21: Cốc; bát; thìa; đĩa; ống hút; chai lọ; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ gốm cho 
mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; bộ đồ uống cà phê; cối xay cà phê thao tác bằng 
tay; đồ pha trà; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; chậu hoa; khăn lau đồ đạc; đồ 
đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; thùng rác; dụng cụ dùng để vệ sinh; tác phẩm nghệ 
thuật bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thuỷ tinh.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tạp dề; khăn quàng cổ; đồng phục (trang 
phục).  

 
Nhóm 29: Trái cây đã qua chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt đã qua chế 
biến; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); sản phẩm sữa; sữa chua; thạch trái cây;  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh kẹo; ca cao; sô cô la; hương liệu cho đồ uống (không phải tinh 
dầu); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); kem lạnh (dùng để ăn).  

 

Nhóm 32: Đồ uồng không có cồn, bia; nước uống có ga; nước ép trái cây, nước khoáng (đồ 
uống); xirô dùng cho đồ uống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán café; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho 
thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2020-34552 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Lưu Thị Bảo Giang   (VN) 

Số 7 hẻm 189/81/13 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê (ngoài loại dùng bằng tay); máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp 
chạy điện; máy nhà bếp dùng điện; may bán hàng tự động.   

 
Nhóm 11: Máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; máy rang cà phê.   

 
Nhóm 16: Sách; lịch; catolô; khăn ăn bằng giấy; tranh ảnh; văn phòng phẩm; giấy lọc; phin 
cà phê bằng giấy, miếng lót bằng giấy hoặc các tông dùng để lót cốc đựng đồ uống.   

 
Nhóm 20: Đồ đạc (tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ gỗ mỹ thuật; đồ chứa đựng không bằng kim 
loại [để lưu kho, vận chuyển]; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm; mành che cửa sổ 
bên trong nhà [đồ đạc]; đồ vật trang trí [lưu động]; gối; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.    

 
Nhóm 21: Cốc; bát; thìa; đĩa; ống hút; chai lọ; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ gốm cho 
mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; bộ đồ uống cà phê; cối xay cà phê thao tác bằng 
tay; đồ pha trà; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; chậu hoa; khăn lau đồ đạc; đồ 
đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; thùng rác; dụng cụ dùng để vệ sinh; tác phẩm nghệ 
thuật bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thuỷ tinh.   

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tạp dề; khăn quàng cổ; đồng phục (trang 
phục).   

 
Nhóm 29: Trái cây đã qua chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt đã qua chế 
biến; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); sản phẩm sữa; sữa chua; thạch trái cây;   

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh kẹo; ca cao; sô cô la; hương liệu cho đồ uống (không phải tinh 
dầu); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); kem lạnh (dùng để ăn).    

 
Nhóm 32: Đồ uồng không có cồn, bia; nước uống có ga; nước ép trái cây, nước khoáng; 
xirô dùng cho đồ uống.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán café; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho 
thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2020-34553 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 26.2.7; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh da trời, đỏ, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bóng đèn 
phích nước Rạng Đông   (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Ba-lát; tắc te dùng cho đèn huỳnh quang và đèn huỳnh quang com-pắc; thiết bị 

điều khiển đèn led; bảng mạch điện tử cho thiết bị chiếu sáng led.  
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Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn led (thiết bị chiếu sáng); thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang [led]; đèn hồ quang; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2020-34554 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 26.2.7; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, hồng, cam, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bóng đèn 
phích nước Rạng Đông    (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Ba-lát; tắc te dùng cho đèn huỳnh quang và đèn huỳnh quang com-pắc; thiết bị 

điều khiển đèn led; bảng mạch điện tử cho thiết bị chiếu sáng led.   
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn led (thiết bị chiếu sáng); thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang [led]; đèn hồ quang; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2020-34555 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 26.2.7; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh da trời, xanh 

lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bóng đèn 
phích nước Rạng Đông    (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Ba-lát; tắc te dùng cho đèn huỳnh quang và đèn huỳnh quang com-pắc; thiết bị 

điều khiển đèn led; bảng mạch điện tử cho thiết bị chiếu sáng led.   
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn led (thiết bị chiếu sáng); thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang [led]; đèn hồ quang; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
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(210) 4-2020-34556 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.3.1; 26.2.7; 26.4.1; A26.4.18 

(591) Đỏ, tím, hồng, vàng, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bóng đèn 
phích nước Rạng Đông    (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Ba-lát; tắc te dùng cho đèn huỳnh quang và đèn huỳnh quang com-pắc; thiết bị 

điều khiển đèn led; bảng mạch điện tử cho thiết bị chiếu sáng led.   

 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn led (thiết bị chiếu sáng); thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 

phát quang [led]; đèn hồ quang; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2020-34557 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.6.6; 3.4.13; A3.4.24 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Lương Mạnh Quyết   (VN) 
76 Hoàng Trường Minh, phường Bắc 

Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật nuôi trong nhà như: thức ăn cho chó, thức ăn cho mèo.  
 

 
(210) 4-2020-34558 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư tổng hợp LÊ GIA  (VN) 
38 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; bồn chứa bằng inox.  
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(210) 4-2020-34559 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư tổng hợp LÊ GIA  (VN) 
38 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; bồn chứa bằng inox.  

 

 
(210) 4-2020-34560 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, ghi, nâu sẫm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Diệu Thúy  (VN) 
17 Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2020-34561 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Diệu Thúy  (VN) 
17 Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2020-34566 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
B3 BETA THREE Việt Nam  (VN) 
302 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Loa, loa phóng thanh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: loa, loa phóng thanh. 
 

 
(210) 4-2020-34567 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ORAL DESIGN 
ADDON KOREA  (VN) 
A03.10, tầng 3, lầu 2, tòa nhà Masteri 
An Phú, số 179 Xa Lộ Hà Nội, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất trám răng, chất hàn, gắn răng; thuốc dùng cho nha khoa, dược phẩm dùng 

cho nha khoa. 
 

Nhóm 10: Hàm răng giả; thiết bị mài dùng trong nha khoa, thiết bị khoan răng; thiết bị và 
dụng cụ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2020-34568 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư và phát triển Kỹ Thuật  
(VN) 
Số 7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 

tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-34569 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng 
Dương  (VN) 
Số 4 ngõ 29 Nguyễn Hoàng Tôn, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục).  
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(210) 4-2020-34573 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu WJ  (VN) 
310/15/1B Dương Quảng Hàm, phường 

5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm, kem làm trắng da; mỹ phẩm có nguồn 

gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2020-34574 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 5.7.10; 5.7.8 

(591) Đỏ đậm, xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Hân Huy  (VN) 
Số 836 đường Phạm Văn Đồng, khu phố 

5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-34575 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần y dược LS  
(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, phường Bần Yên 

Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-34576 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần y dược LS  

(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, phường Bần Yên 
Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-34577 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần y dược LS  

(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, phường Bần Yên 
Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-34578 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng 

cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm sạch tay dạng nước rửa tay không dùng thuốc. 
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(210) 4-2020-34579 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng 

cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm sạch tay dạng nước rửa tay không dùng thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-34580 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam   (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-34581 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p    (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuấn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-34582 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p    (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-34583 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p    (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-34584 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p   (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-34585 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p   (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-34586 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm HEALTHY BEAUTY  
(VN) 
Gian 08-09 Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bộ quần áo và mũ bảo hộ dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng cho mục đích y 

tế; khẩu trang y tế; bao đi chân dùng cho mục đích y tế; kính bảo hộ dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2020-34587 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.11; A5.3.15; A26.11.12; 25.1.25; 

25.1.6 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

thực phẩm Châu á   (VN) 
Số 1, ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch cho thực phẩm; thạch trái cây và thạch hoa quả; thạch trong suốt dùng cho 

thực phẩm; thạch rau câu.  
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(210) 4-2020-34588 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.9; A26.11.11; A9.1.22 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Vũ Thị Phương Uyên  (VN) 

21 Nguyễn Háo Vĩnh, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo thun; giày dép; mũ nón; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2020-34589 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.1.11; 2.3.11; A9.7.19; 

4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng nhạt, 

vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ HA RU  
(VN) 
B5-14, KP Chợ Quán Thủ, thị trấn Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở siêu thị và chuỗi siêu thị mini cụ thể: nước mắm, gạo, 

thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật (heo, bò, gà), thực phẩm tươi có nguồn gốc 
thực vật (rau, củ ,quả, ngũ cốc), thủy sản tươi sống, thực phẩm đã được chế biến, thực phẩm 
ăn nhanh đã chế biến, gia vị, trái cây khô, thực phẩm đóng hộp, đồ uống không cồn (nước 
giải khát, nước ép trái cây, cà phê), đồ uống có cồn (bia, rượu), socola, bánh kẹo, sữa và các 
sản phẩm từ sữa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-34590 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.15.15; A5.5.20; 

A5.5.21 
(731) Công ty TNHH GLASSO  (VN) 

72/3 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511)   Nhóm 19: Phòng tắm bằng kính di chuyển được; kính xây dựng; kính cửa sổ cho xây dựng; 
cửa sổ, không bằng kim loại; kính tấm [cửa sổ] dùng cho xây dựng; kính màu dùng cho cửa 
sổ. 

 
Nhóm 20: Gương nhà tắm; gương trang trí; gương soi; gương cầm tay [gương dùng cho 
trang điểm]; kính tráng bạc [gương]. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: gương nhà tắm, gương trang trí, gương soi, gương 
cầm tay [gương dùng cho trang điểm], kính tráng bạc [gương], tấm gương mỏng nhỏ để lát 
ốp, mảnh gương để lợp mái, phòng tắm bằng kính, kính xây dựng, kính cửa sổ cho xây 
dựng, cửa sổ, kính tấm [cửa sổ] dùng cho xây dựng, kính màu dùng cho cửa sổ. 

 

(210) 4-2020-34591 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; A3.6.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại và dịch vụ Mi Đô 
Ri  (VN) 
129 Trường Chinh, khu phố 2, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2020-34592 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.1.6; 3.7.7; A11.3.7; A5.5.20 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Cao Văn Luận  (VN) 
167 Trần Nguyên Hãn, phường Phước 
Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; món ăn đông khô với thành phần chính là 

gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; nước xốt thịt; gia vị. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2020-34593 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hồ Hữu Lộc  (VN) 
Số 26 đường 16, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; vali; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; đồ đi ở chân; bít tất ngắn cổ. 
 

Nhóm 35: Bán buôn: phụ kiện quần áo, quần áo, giày, dép, bít tất, mũ, túi xách, ví, vali.  
 

 
(210) 4-2020-34594 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 25.5.25 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Joihey   (VN) 
Số 2043, đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu 
9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ phun sơn tĩnh điện. 

 

 
(210) 4-2020-34595 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Linh   (VN) 
Số  lô D, đường CC3, chung cư Sơn Kỳ, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2020-34596 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tuấn Linh   (VN) 
Số 7 lô D, đường CC3, chung cư Sơn Kỳ, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2020-34597 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Điện 
Hồng   (VN) 
Thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dụng cụ đo điện; tụ điện; cuộn dây điện; phích cắm điện; ổ điện; 

cáp điện; cầu chì; thiết bị đo bằng điện; bộ đảo điện; rơle điện; thiết bị điều chỉnh điện.  
 

 
(210) 4-2020-34598 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư - sản 
xuất - thương mại - dịch vụ - 
xuất nhập khẫu Vifa 
Facemask   (VN) 
154 Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

 
(210) 4-2020-34599 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.13.1; 26.1.1; 4.3.3; 1.15.23 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty CP thương mại và 
dịch vụ LOGISTIC T&T GLOBAL  
(VN) 
Số nhà 57, ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, tổ 

21, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế.  
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(210) 4-2020-34657 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2020-34669 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hồng Sâm  (VN) 
237/41/13 Lê Trọng Tấn, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang vải dùng để che khói, bụi, nắng [bảo hộ lao động]; khẩu trang chống 

bụi mịn [đồ bảo hộ]; khẩu trang lọc bụi và không khí ô nhiễm may bằng vải. 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay dùng để xoa bóp; găng tay dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-34683 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) GUANGZHOU FENDI 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
3-1, No.5, Yingchun Road, Xinya Street, 
Huadu District, Guangzhou City, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm vệ sinh thân thể; nước thơm để xức sau khi tắm; 

nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm làm thơm không khí. 
 

 
(210) 4-2020-34691 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Dương Thị Ngọc Hân  (VN) 

ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; bệ xí vệ sinh; đèn trang 
trí. 

 

 
(210) 4-2020-34693 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây, xanh nõn chuối. 
(731) Lê Nguyễn Quốc Đông  (VN) 

Số 537A Vũ Tông Phan, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản, rau, củ, quả tươi, rau, củ, quả đã qua sơ chế bảo quản, gạo, 

mật ong, cà phê, hạt tiêu, trà (chè), tinh bột nghệ, ca cao, đường, mật ong, muối, hạt hồi 
[gia vị], quế [gia vị], đinh hương [gia vị], bột mì, gừng ớt [gia vị], gia vị, xoài, thanh long, 
dừa, dưa chuột tươi, trái cây tươi, nho tươi, chanh tươi, ngô, nấm tươi, hành tươi, cam tươi, 
rau tươi; mua bán thực phẩm tươi sống và chế biến, thức ăn gia súc, thuốc thú y, giống cây 
trồng, vật nuôi thủy sản, giống đặc sản, và sản phẩm có nguồn gốc từ giống, hàng nông lâm 
sản; nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nông ngư cơ; môi giới thương mại; dịch vụ 
sàn thương mại điện tử (cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và người mua 
hàng hóa và dịch vụ). 

 

 
(210) 4-2020-34697 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Rô bốt hút bụi chân không; máy rửa bát đĩa dùng cho mục đích gia dụng; bộ 

ngưng tụ ngoài trời, cụ thể là bộ ngưng tụ khí ngoài trời cho máy điều hòa không khí; máy 
giặt dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không; túi của máy hút bụi chân không. 

 
Nhóm 09: Màn hình hiển thị đi-ốt phát quang (led); bộ thiết bị thực tế ảo đeo trên đầu; thiết 
bị lưu trữ dữ liệu (usb) trống; thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu trống; bộ định tuyến mạng; khóa cửa 
kỹ thuật số; bảng hiển thị ký hiệu kỹ thuật số; thiết bị sạc pin; máy chiếu video; thiết bị 
chuyến đổi tín hiệu (Set-top box); đồng hồ thông minh; ổ cứng thể rắn (ổ ssd); vỏ bảo vệ 
cho điện thoại thông minh; loa âm thanh; linh kiện điện tử âm thanh, cụ thể là, hệ thống âm 
thanh vòm; máy tính có thể đeo có bản chất là đồng hồ thông minh và kính đeo mắt thông 
minh; cảm biến điện; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; pin điện có thể sạc được; 
camera; máy vi tính; màn hình máy tính; điện thoại thông minh; máy tính bảng; máy tính 
xách tay; phần mềm; ti vi; tai nghe chụp đầu; tai nghe nhét trong; chip điện tử được mã hóa 
để bảo mật máy tính; vi điều khiển chip có bản chất là các phần tử bảo mật (se); chất bán 
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dẫn; phần tử chất bán dẫn; thiết bị bán dẫn; phần mềm bảo mật nâng cao cho thiết bị di 
động, điện thoại thông minh, máy tính bảng, cụ thể là phần mềm bảo vệ dữ liệu cá nhân và 
bảo vệ cho các tác vụ như khởi động, lưu trữ biệt lập, thanh toán di động và các ứng dụng 
khác; bộ nhớ điện tử để bảo mật; phần mềm máy tính cung cấp bảo mật cho mạng lưới; 
phần mềm máy tính để sử dụng trong kiểm soát truy cập, nhận dạng, xác thực, bảo mật và 
an toàn; nhóm mạch tích hợp để nhận và truyền dữ liệu an toàn; bộ xử lý [bộ xử lý trung 
tâm] để bảo mật; thiết bị bảo mật dữ liệu; thẻ thông minh; thẻ sim; thẻ giao tiếp trường gần 
(thẻ nfc); đầu đọc thẻ giao tiếp trường gần (thẻ nfc); đầu đọc được hỗ trợ công nghệ giao 
tiếp trường gần (công nghệ nfc); phần mềm hệ điều hành để nhận diện thẻ giao tiếp trường 
gần (thẻ nfc); thẻ ngân hàng được mã hóa; thẻ ngân hàng từ tính; thẻ nhận dạng từ tính; hộ 
chiếu điện tử; thẻ tín dụng; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]. 

 
Nhóm 11: Đèn điốt phát quang (đèn led); bóng đèn led; thiết bị bảo quản quần áo chạy điện 
có bản chất là máy hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy bảo quản quần áo chạy điện 
để sấy khô quần áo cho mục đích gia dụng; lò nấu nướng dùng điện; máy hút ẩm cho mục 
đích gia dụng; máy lọc không khí; bộ lọc cho máy lọc không khí; quạt điện; máy điều hòa 
không khí; tủ lạnh điện; bếp điện có lò nướng và mặt bếp để đun; thiết bị sấy khô đồ giặt là, 
dùng điện; lò vi sóng; thiết bị nấu nướng, cụ thể là bếp nấu. 

 
Nhóm 12: Xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-34699 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) TAYLOR JAMES, LLC  (US) 

200 East Grayson Street, San Antonio, 
Texas 78215, USA. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; mỹ phẩm có chứa kem chống 

nắng; chế phẩm chăm sóc da, cụ thể là chế phẩm chống nắng không chứa thuốc; chế phẩm 
chăm sóc môi không chứa thuốc; huyết thanh không chứa thuốc sử dụng cho da; chế phẩm 
mỹ phẩm làm rám nắng không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc có khả 
năng chống nắng (chỉ số spf bảo vệ da); sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là chế phẩm kem 
chống nắng; nước thơm mỹ phẩm dưỡng da mặt; nước thơm mỹ phẩm dưỡng da cơ thể; dầu 
thơm mỹ phẩm dưỡng môi; kem mỹ phẩm cho mắt; kem mỹ phẩm cho tay; kem mỹ phẩm 
dưỡng ẩm cho da (bơ dưỡng thể); kem điều chỉnh sắc tố da không chứa thuốc; phấn trang 
điểm dùng cho mặt; phấn má hồng (mỹ phẩm); phấn phủ dạng bột (mỹ phẩm); chế phẩm 
mỹ phẩm nhuộm màu da không chứa thuốc; sữa tắm; sữa rửa mặt. 

 
 

(210) 4-2020-34732 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.3.5; A15.9.11 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Đài Tiếng Nói Việt Nam  (VN) 
Số 58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Chai lọ (đồ chứa đựng kim loại dùng để lưu kho, vận chuyển); đồ đồng thiếc (tác 
phẩm nghệ thuật); vật liệu xây dựng bằng kim loại; cổng bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng 
kim loại (vật liệu nhỏ); bảng số nhà bằng kim loại, không phản quang; nhãn mác bằng kim 
loại; bảng kỷ niệm bằng kim loại; biển tưởng niệm bằng kim loại; đĩa kỷ niệm bằng kim 
loại; biển tên bằng kim loại; biển báo giao thông bằng kim loại (không phản quang và 
không vận hành cơ giới); biển hiệu bằng kim loại; tượng bằng kim loại thường. 

 
Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; phim hoạt hình; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; máy 
thu thanh và thu hình; giao diện âm thanh; bộ trộn âm thanh; vỏ hộp loa; máy quay phim; 
thiết bị dùng để biên tập lại phim đã quay; đĩa compắc (nghe-nhìn); đĩa compắc (bộ nhớ chỉ 
đọc); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đồ họa có thể tải về dùng cho điện 
thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; thiết bị 
đọc sách điện tử; màn hình điện tử hiển thị chữ số; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; 
thẻ từ được mã hoá; nhãn điện tử cho hàng hoá; cáp sợi quang; giao diện (cho máy tính); 
máy tính xách tay; loa; cột ăng ten vô tuyến; loa phóng thanh; micrô; ống nói; máy quay 
đĩa dvd; máy đọc đĩa dvd; máy thu thanh; rađiô; máy thu thanh dùng cho xe cộ; rađiô dùng 
cho xe cộ; thiết bị ghi âm thanh; tổng đài điện thoại; bộ thiết bị truyền phát (viễn thông); bộ 
máy phát (viễn thông); bộ thu phát sóng; thiết bị lưu trữ dữ liệu; usb; phần mềm ứng dụng 
dùng cho các thiết bị điện tử cầm tay. 

 

Nhóm 12: Thân xe ô tô; vỏ xe ô tô; xe ô tô; thiết bị bay để quay phim; xe ô tô con; xe màu 
phát sóng. 

 

Nhóm 14: Huy chương; kẹp cài ca vát; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo; phiên bản đồ họa; áp phích 
quảng cáo; tranh ảnh; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng plastics; túi (phong bì, bao 
nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; thẻ thông báo (văn phòng phẩm); giấy nhắc 
việc (văn phòng phẩm); sách; lịch; phiếu [thẻ; danh thiếp]; catalô; bìa đỡ và kẹp tài liệu; 
kẹp dùng cho bao đựng thẻ bảng tên (đồ dùng văn phòng); kẹp cho văn phòng; bìa (văn 
phòng phẩm); đề can; bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); kẹp tài liệu (đồ dùng văn phòng); 
hình in mạ; mẫu thêu; bản khắc [tranh khắc, tranh in khắc]; phong bì (văn phòng phẩm); tệp 
xếp giấy tờ, tài liệu (đồ dùng văn phòng); máy đóng dấu dùng cho văn phòng; phiên bản đồ 
hoạ; thiếp chúc mừng; sổ tay hướng dẫn; bìa bọc quyển séc, bìa giữ quyển séc; vật dụng để 
giữ con dấu (dấu đóng); bảng danh mục; mica dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; nhãn mác bằng giấy hoặc bìa cứng; sổ sách kế toán; khay công văn; chữ để in, mẫu tự 
(kiểu chữ để in); tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; bìa cặp để kẹp tài liệu; tạp chí (định kỳ); 
sổ tay hướng dẫn; bao đựng thẻ bảng tên (đồ dùng văn phòng); thẻ tên (đồ dùng văn 
phòng); bản tin báo chí; sổ tay; sách mỏng; giấy; tờ giấy (văn phòng phẩm); tạp chí xuất 
bản định kỳ; tranh cổ động bằng giấy hoặc bìa cứng; áp phích bằng giấy hoặc bìa cứng; bản 
đồ [sơ đồ, bản vẽ]; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; con dấu (đóng dấu); biển hiệu bằng giấy 
hoặc bìa cứng; sách bài hát; văn phòng phẩm; vé [phiếu]; hình in bóc dán (đề can). 

 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; bìa kẹp hồ sơ dùng cho hội nghị; cặp 
đựng tài liệu dùng cho hội nghị; túi xách tay; bìa giả da; ô; vali. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; khung tranh ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch 
cao hoặc chất dẻo. 

 

Nhóm 21: Lọ thủy tinh (đồ đựng); cốc (đồ đựng); lọ cắm hoa [bình cắm hoa]; biển hiệu 
bằng sứ hoặc kính. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép, mũ nón; cà vạt; khăn quàng cổ. 
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Nhóm 26: Huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; 
tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; phát triển các ý tưởng quảng cáo; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình mua sắm trực 
tuyến; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo trên truyền 
hình; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ viết kịch bản 
cho mục đích quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; marketing trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ 
tóm lược tin tức; dịch vụ đặt mua báo chí; dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc và phim được ghi 
trước và tải xuống được; sản xuất phim quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua 
một trang web; dịch vụ quan hệ truyền thông. 

 

Nhóm 38: Phát thanh; truyền hình; truyền hình cáp; dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện 
thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ 
viễn thông) [dịch vụ bảng tin điện tử (dịch vụ viễn thông)]; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính; dịch vụ hãng tin tức; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông; dịch vụ 
cung cấp phòng nói chuyện trên internet; phát chương trình truyền thanh, dịch vụ truyền 
thanh; truyền phát dữ liệu; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho 
dịch vụ mua hàng từ xa; thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; cấp quyền truy cập vào cơ sở 
dữ liệu; truyền qua vệ tinh; truyền tập tin số; truyền điện báo; dịch vụ hội nghị truyền hình; 
truyền video theo yêu cầu; phát chương trình truyền hình, dịch vụ truyền hình; truyền thư 
điện tử; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; dịch vụ truyền tải podcast (tập tin âm thanh 
hoặc hình ảnh có thể tải về); phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây. 

 

Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trình biểu diễn; 
dịch vụ lồng tiếng; dịch vụ lồng nhạc; biên tập băng hình; dàn dựng băng hình; dàn dựng 
buổi biểu diễn; sản xuất buổi biểu diễn; trình diễn sân khấu; dàn dựng băng video; cung cấp 
chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; giới thiệu phim trình chiếu; thông tin giải trí; dịch 
vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; giải trí qua truyền thanh; giải trí qua đài phát 
thanh; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin về giải trí tiêu 
khiển; dịch vụ trường quay; dịch vụ phóng viên tin tức; tổ chức trình diễn thời trang cho 
mục đích giải trí; viết kịch bản, không dành cho mục đích quảng cáo; tổ chức trình diễn; 
phóng viên ảnh; thông tin giáo dục; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; tạo ra 
tài liệu xuất bản điện tử; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; chụp ảnh dưới dạng vi 
phim; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình; cho thuê đồ trang trí sân khấu; giải trí qua 
truyền thanh; giải trí qua đài phát thanh. 

 

 
(210) 4-2020-34768 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Mai Quốc Việt  (VN) 

ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
461 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giày tập thể dục; tất/bít tất thấm mồ hôi; quần đùi ống rộng; áo 
may ô/áo lót thể thao. 

 
Nhóm 28: Đai lưng dùng cho môn cử tạ; dụng cụ rèn luyện thể hình; vật dụng bảo vệ khuỷu 
tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị tập thể dục; vật dụng bảo 
vệ ống chân [phụ kiện thể thao]. 

 

 
(210) 4-2020-34799 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; A1.1.12; 1.1.14; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông thương hiệu và giáo 
dục FLC  (VN) 
Số 109 Dương Đình Nghệ, phường Tân 
Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh 
Hoá  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ dạy tiếng Anh. 

 

 
(210) 4-2020-34817 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.1; A24.15.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH RHENUS 
PROJECTS Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Deutsches Haus, số 33 
đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu 

kho; bao gói hàng hoá.  
 

 
(210) 4-2020-34822 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) BEERCO LIMITED   (SG) 

428 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý vốn; dịch vụ quản lý vốn đầu tư; đầu tư vốn; mua bán bất động 

sản; dịch vụ đại lý bất động sản; đại lý cho thuê chỗ ở; định giá bất động sản; dịch vụ thu 
tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản bao gồm: nhà ở, bất động sản 
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công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa, trung 
tâm mua sắm, cửa hàng bán buôn bán lẻ, căn hộ dịch vụ, cao ốc, nhà ở, chung cư, căn hộ, 
nhà kho, nhà máy và khu phát triển; quản lý danh mục đầu tư; quản lý danh mục đầu tư tài 
sản; dịch vụ quản lý nhà chung cư; quản lý tài chính; tư vấn phát triển bất động sản; đánh 
giá bất động sản; quản lý và điều phối dự án bất động sản; bất động sản (quản lý tòa nhà); 
dịch vụ đầu tư; đầu tư tài sản; môi giới bất động sản; quản lý tài sản; quản lý quỹ vốn; quản 
lý quỹ doanh nghiệp; quản lý quỹ đầu tư; dịch vụ đơn vị uỷ thác; dịch vụ quản lý đơn vị ủy 
thác; dịch vụ đầu tư đơn vị ủy thác; tổ chức thị trường mua bán cho dịch vụ tài chính; tài 
chính doanh nghiệp; đầu tư bất động sản; dịch vụ ủy thác đầu tư; quản trị ủy thác; dịch vụ 
quản lý ủy thác kinh doanh; dịch vụ ủy thác doanh nghiệp; dịch vụ ủy thác kinh doanh; dịch 
vụ bao thanh toán; dịch vụ bảo đảm tài chính; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ ủy thác; 
dịch vụ quản lý ủy thác; dịch vụ thiết lập ủy thác; đánh giá và phân tích tài chính; định giá 
tài chính; dịch vụ hỗ trợ tài chính; bảo hiểm tài chính; dịch vụ tài chính; tài chính bất động 
sản; thu xếp các giao dịch chia sẻ vốn; phát triển và tổ chức cấu trúc tài chính chứng khoán 
hóa; dịch vụ tín dụng; dịch vụ bảo lãnh tài chính; cho vay vốn; dịch vụ thuế, phí, thuế hàng 
hóa và dịch vụ liên quan đến bất động sản, cơ sở và/hoặc chỗ ở. 

 

 
(210) 4-2020-34832 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 2.1.22; 2.1.4 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải Hà Gia 
Phúc  (VN) 
160/73/6 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp các món ăn chế biến sẵn như thực phẩm tươi sống, nướng, chiên, xào, 

lẩu, nước giải khát do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-34840 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
Lầu 8, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu 
Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ chức 

hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm. 
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Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san lấp 

mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các 

chuyến du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch 

vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát-xa; 

dịch vụ tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2020-34841 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.9; A25.7.3; A25.7.8 

(731) 10A LIMITED    (HK) 

RMS 1001-1005, 10/F Nanyang Plaza 57 

Hung To RD Kwun Tong KLN, Hong 

Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính và mặt nạ bảo hộ chống bụi; tấm che bảo vệ mắt; bộ lọc cho mặt nạ hô hấp 

không dùng trong y tế; mặt nạ bảo hộ; quần áo bảo hộ đặc biệt sử dụng trong phòng thí 

nghiệm; giày bảo hộ; găng tay dùng một lần sử dụng trong phòng thí nghiệm; khẩu trang 

bảo hộ lao động; mặt nạ oxy không dùng trong y tế. 

 

Nhóm 10: Mặt nạ xông khí dung dùng cho mục đích y tế; mặt nạ gây mê; mặt nạ cpr (hồi 

sức tim phổi); khẩu trang dùng trong nha khoa; khẩu trang sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe; mặt nạ đèn led dùng cho mục đích trị liệu; khẩu trang để hít các chế phẩm dược 

phẩm; mặt nạ cho nhân viên y tế; mặt nạ oxy dùng trong y tế; khẩu trang thở cho trẻ em 

dùng cho mục đích y tế; mặt nạ dùng trong hô hấp nhân tạo; mặt nạ hô hấp dùng cho mục 

đích y tế; mặt nạ hô hấp dùng trong y tế; khẩu trang y tế dùng trong nha khoa; khẩu trang y 

tế kháng bụi; khẩu trang y tế lọc bụi; khẩu trang y tế kháng nấm; khẩu trang y tế dùng cho 

mục đích cách ly mầm bệnh; khẩu trang y tế; khẩu trang y tế dùng cho mục đích kháng 

phấn hoa; khẩu trang y tế dùng cho mục đích cách ly vi rút. 
 

Nhóm 24: Vải kháng khuẩn; vải bông; vải được tẩm các hạt nano, vải nylon; vải tơ nhân 

tạo; vải thun.  
 

Nhóm 25: Những đồ may mặc dùng để bảo vệ quần áo bên trong (không dùng cho mục 

đích chống tai nạn), áo khoác trắng (áo bác sĩ) dùng trong bệnh viện (quần áo). 
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(210) 4-2020-34842 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.9; A25.7.3; A25.7.8 

(731) 10A LIMITED   (HK) 

RMS 1001-1005, 10/F Nanyang Plaza 57 

Hung To RD Kwun Tong KLN, Hong 

Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính và mặt nạ bảo hộ chống bụi; tấm che bảo vệ mắt; bộ lọc cho mặt nạ hô hấp 

không dùng trong y tế; mặt nạ bảo hộ; quần áo bảo hộ đặc biệt sử dụng trong phòng thí 

nghiệm; giày bảo hộ; găng tay dùng một lần sử dụng trong phòng thí nghiệm; khẩu trang 

bảo hộ lao động; mặt nạ oxy không dùng trong y tế. 

 

Nhóm 10: Mặt nạ xông khí dung dùng cho mục đích y tế; mặt nạ gây mê; mặt nạ cpr (hồi 

sức tim phổi); khẩu trang dùng trong nha khoa; khẩu trang sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe; mặt nạ đèn led dùng cho mục đích trị liệu; khẩu trang để hít các chế phẩm dược 

phẩm; mặt nạ cho nhân viên y tế; mặt nạ oxy dùng trong y tế; khẩu trang thở cho trẻ em 

dùng cho mục đích y tế; mặt nạ dùng trong hô hấp nhân tạo; mặt nạ hô hấp dùng cho mục 

đích y tế; mặt nạ hô hấp dùng trong y tế; khẩu trang y tế dùng trong nha khoa; khẩu trang y 

tế kháng bụi; khẩu trang y tế lọc bụi; khẩu trang y tế kháng nấm; khẩu trang y tế dùng cho 

mục đích cách ly mầm bệnh; khẩu trang y tế; khẩu trang y tế dùng cho mục đích kháng 

phấn hoa; khẩu trang y tế dùng cho mục đích cách ly vi rút. 

 

Nhóm 24: Vải kháng khuẩn; vải bông; vải được tẩm các hạt nano; vải nylon; vải tơ nhân 

tạo; vải thun.  

 

Nhóm 25: Những đồ may mặc dùng để bảo vệ quần áo bên trong (không dùng cho mục 

đích chống tai nạn), áo khoác trắng (áo bác sĩ) dùng trong bệnh viện (quần áo). 
 

 
(210) 4-2020-34846 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8; 26.3.1 

(731) NANNING SUXINYUE IMPORT AND 

EXPORT TRADE CO., LTD.  (CN) 

Room 5E, Building 5, Ronghe Dadi 

Group 4, No. 1 cuizhu Road, Qingxiu 

District, Nanning, China. 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy phát điện, 

đinamô; máy khí nén; chổi than [điện]; lưỡi cưa [bộ phận của máy]. 
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(210) 4-2020-34847 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) DUMEI (BEIJING) COMESTIC CO., 

LTD.  (CN) 
Room 5610, 5F, Building 18, Laizhen 
Jiayuan, Haidian District, Beijing, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; son môi; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm chống 

nắng. 
 

 
(210) 4-2020-34870 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Phú 
Sa  (VN) 
Số 38 ngõ 141 Nam Dư, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

Nhóm 35: Quảng cảo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2020-34871 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Phú 
Sa  (VN) 
Số 38 ngõ 141 Nam Dư, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

Nhóm 35: Quảng cảo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2020-34876 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SUMMIT CORPORATION CO.,LTD  

(KR) 
B-705, 302, Galmachi-ro, Jungwon-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, South Korea

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Găng tay chữa cháy; mũ trùm đầu chữa cháy; găng tay dùng cho mục đích cứu 
hộ. 

 

 
(210) 4-2020-34882 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1 
(591) Vàng nghệ, vàng tươi, đỏ tươi, trắng. 
(731) Công ty TNHH TM & SX thiết bị 

điện Việt Pháp  (VN) 
Khu 7, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổn áp; biến áp; bộ đổi nguồn điện; bộ lưu điện; bình ắc quy; tụ điện. 
 

 
(210) 4-2020-34887 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng. 
(731) Công ty TNHH ISOLABO   (VN) 

101/24-101/26 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; dịch vụ xét nghiệm y tế; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ bệnh viện; chăm sóc y tế; tư vấn sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-34888 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 22.3.1; A22.3.5; 25.1.25 
(731) Võ Thanh Hùng  (VN) 

ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu đã được bảo quản; hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; sữa đậu nành; 
đậu phụ (đậu hũ); đậu hũ nên men (chao). 
 
Nhóm 30: Tương - xốt đậu nành; gia vị; tương ớt; xốt [ gia vị ]; nước chấm từ đậu nành 
(nước mắm chay) [gia vị]. 
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(210) 4-2020-34889 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 5.5.16; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Hồng, hồng đậm, đỏ, nâu, vàng, xanh da 

trời, trắng, xanh lá cây. 
(731) Huỳnh Thị Vọng  (VN) 

Số 31, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến ăn được; tổ yến đã qua sơ chế.  

 
 

(210) 4-2020-34910 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mỹ Gia Hưng  (VN) 
217/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; dịch vụ quay phim; chụp 

ảnh; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 
 

 
(210) 4-2020-34912 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Mỹ Hạnh  (VN) 
O4/14B ấp Trường Phú, xã Trường 
Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, bóp (ví) ba lô, cặp học sinh, vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
468 

(210) 4-2020-34917 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; 5.3.11; A25.3.3; A1.1.10; 

A25.1.10; A1.1.5; 25.1.9 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chè Kim Anh  
(VN) 
Km số 2, quốc lộ 2, Phù Lỗ, sân bay 
quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), cà phê.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước uống có ga, đồ uống tăng lực, chế phẩm không cồn để 
làm đồ uống, nước khoáng [đồ uống].   

 

Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật 
tư y tế; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế.  

 

 
(210) 4-2020-34921 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.15.1; 1.15.15; 1.15.14; 

1.15.21 
(731) CHINA HYDROGENERGY 

TECHNOLOGY CO., LIMITED  (HK) 
Flat/Rm 1318-1319 13/F Hollywood 
Plaza 610 Nathan Road Mongkok Kl 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị điện dùng để chuyển mạch; tủ phân phối 
[điện]; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện phân; 
pin quang điện. 

 

 
(210) 4-2020-34935 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 25.5.25; 26.3.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ, ghi. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hưng Anh  (VN) 
230 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán bình nước nóng năng lượng mặt trời; mua 
bán bồn chứa bằng inox. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
469 

(210) 4-2020-34942 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) JIANGSU HAIBAO BATTERY 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No. 1, Yalujiang Road, New District, 
Rudong Economic Development Zone, 
Rudong County, Nantong City, Jiangsu 
Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nạp ắc quy; pin điện, cho xe cộ; hộp pin; bộ pin sơ cấp (pin điện); pin 

điện; pin mặt trời; ắc quy điện cho xe cộ; hộp ắc quy; pin sơ cấp (pin điện); tấm chì dùng 
cho pin.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo thông qua các kênh điện tử và mạng 
thông tin toàn cầu; trưng bày hàng hóa và dịch vụ bằng các phương tiện điện tử để mua sắm 
qua truyền hình và mua sắm cho gia đình; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tổ chức hội 
chợ thương mại; quản lý thương mại việc nhượng quyền kinh doanh; sắp xếp và tổ chức 
triển lãm và hội chợ thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing; sắp xếp 
và tổ chức các chương trình khuyến mãi tiếp thị cho người khác.  

 

 
(210) 4-2020-34948 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Tân Thái Bình  
(VN) 
Số 6, ngõ 54 Đường Bình Minh, Cụm 4, 
Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in dùng cho hộp mực; vỏ hộp mực (chứa mực in) 

 
 

(210) 4-2020-34949 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 8.1.1; 3.4.18; 26.1.2 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, vàng, hồng. 
(731) Phạm Văn Thịnh  (VN) 

10/3 đường Đèo Giang, phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán bánh mì; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ 
ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống mang về (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2020-34955 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

EECO  (VN) 
248 Nguyễn Thị Búp, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm máy hút ẩm và máy tạo ẩm. 

 

 
(210) 4-2020-34956 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thu Trang  (VN) 
21/17 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép.  

 

 
(210) 4-2020-34957 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Thu Trang  (VN) 
21/17 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép.  

 

 
(210) 4-2020-34961 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; A5.3.13 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, nhạt, đỏ, 

xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH TM - DV Thái Sơn 

Tây Nguyên  (VN) 
687 Trường Chinh, phường Chi Lăng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Các loại trái cây, hạt đã qua chế biến thuộc nhóm này, cụ thể: hạt dưa; hạt bí; hạt 
hướng dương; hạt macca; hạt điều; trái cây sấy. 

 

 
(210) 4-2020-34962 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) Ngô Văn Cường  (VN) 

Thôn Kim Hóc, xã Hồng Đức, huyện 
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn choàng. 

 

 
(210) 4-2020-34967 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18; 26.1.4; 26.7.25 
(731) GUANGZHOU CLOCK GALLERY 

WATCH INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 
One of the self-edited No.202 shops, at 
No. 297, Hanyun Road, Baiyun Dist, 
Guangzhou, CHINA  510000 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ chạy điện; vỏ đồng hồ; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ đeo tay là đồ trang sức; 

đồng hồ đeo tay; đồ trang sức. 
 

 
(210) 4-2020-34968 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 5.7.3; A26.11.8; 26.1.1; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, vàng nâu, trắng. 
(731) Tổng công ty lương thực 

Miền Nam - Công ty cổ phần  
(VN) 
333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thực phẩm cho em bé, thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế, đồ uống y tế, thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế, trà thảo 
dược, thực phẩm chức năng, rau củ quả tẩm gia vị, thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở 
rau củ quả, thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở thịt, thủy hải sản, gia cầm, rau củ quả đã 
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chế biến, mứt quả ướt, thạch hoa quả, hạt đã chế biến, rong biển đã chế biến (thực phẩm ăn 
nhanh), trái cây đã chế biến, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, trái cây đóng hộp, trái 
cây đông lạnh, trái cây sấy dẻo, hỗn hợp trái cây đóng hộp (cocktail đóng hộp), rau củ quả 
đóng hộp, nấm rơm đóng hộp, chả giò, thịt, chiết xuất của thịt, thủy hải sản đã chế biến, 
thủy hải sản đông lạnh, đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên 
cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc 
không dùng cho mục đích y tế, hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà, trà râu bắp 
non, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, tinh bột 
cho thực phẩm, bánh kẹo, thạch trái cây [dạng kẹo bánh], đồ gia vị, nước mắm (gia vị), gạo, 
bột mì, trái cây tươi, rau cỏ tươi, hạt [ngũ cốc], động vật sống, thức ăn cho động vật, thảo 
mộc tươi, nấm tươi, cây trồng, tảo/rong biển chưa xử lý dùng làm thức ăn, hoa tươi có thể 
ăn được, hạt giống, đồ uống không có cồn, đồ uống tăng lực, đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn, mật hoa quả không có cồn, nước giải khát bằng trái cây [đồ uống], nước 
ép rau [đồ uống], nước ép trái cây, đồ uống có cồn [trừ bia], chiết xuất trái cây [có cồn], đồ 
uống có cồn được chưng cất trên cơ sở ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-34971 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.22; 15.7.1; A5.5.20; 

A5.5.21; A5.1.16; A5.1.5; 7.3.1; 
A26.4.6; 7.5.10 

(591) Đen, hồng đậm, hồng nhạt, da. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại tổng hợp Flowy Group  
(VN) 
309/1/9 Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; men gốm/men sứ; men tráng gốm; phân bón; 
chế phẩm phân bón; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm chống nảy mầm 
dùng cho thực vật; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương tiện/môi trường lọc; hợp 
phần để sản xuất gốm kỹ thuật; hợp phần gốm dùng để nung kết, thiêu kết [dạng hạt và 
dạng bột]. 

 
Nhóm 02: Sơn cho đồ gốm. 

 
Nhóm 19: Đất sét làm đồ gốm. 

 
Nhóm 21: Bình cầu thủy tinh [đồ đựng]; lọ thủy tinh [đồ đựng]; bình thót cổ bằng thủy tinh 
[đồ chứa đựng]; bình bẹt bằng thuỷ tinh [đồ chứa đựng]; bình thuỷ tinh [bình đựng cỡ lớn]; 
đồ gốm cho mục đích gia dụng; phalê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh]; thủy tinh tráng men, 
không dùng trong xây dựng; đồ gốm; đồ sành majolica thời phục hưng; thủy tinh màu ngọc 
mắt mèo; thủy tinh màu trắng đục; thuỷ tinh opan; đồ gốm để chứa dựng; tượng bằng sứ, 
gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung, 
terra-cotta hoặc thủy tinh; hộp bằng thủy tinh; tượng bán thân bằng sứ, gốm, đất nung, 
terra- cotta hoặc thủy tinh; tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung, terracotta hoặc thủy tinh. 
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Nhóm 31: Cây bụi; vòng hoa tươi; hoa tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí; phấn hoa [vật 
liệu thô]; cỏ khô; mảng cỏ; vầng cỏ; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; hạt giống 
thực vật; hạt giống để trồng; rau cỏ tươi; cây trồng; cây giống; cây giống con; cây nhỏ làm 
giống; củ hoa; củ của cây hoa; lá cọ. 

 
Nhóm 35: Trang trí quầy hàng; trang trí các quầy kính cửa hàng; dịch vụ đăng ký quà tặng; 
mua bán, xuất nhập khẩu: hóa chất, phân bón, sơn, chất màu cho đồ gốm, đất sét làm đồ 
gốm, bình thủy tinh, lọ thủy tinh, đồ gốm, pha lê, tượng; mua bán, xuất nhập khẩu: hoa 
tươi, hoa khô, rau, củ, quả tươi, hạt giống, cây giống. 

 

(210) 4-2020-34972 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) A & M BEAUTY WELLNESS SDN. 

BHD.  (MY) 
Klang Jaya Inno Business Park 8, Jalan 
Haji Abdul Karim 26/KS 02, Taman 
Klang Ria, 41000 Klang, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ mỹ phẩm; bán buôn mỹ phẩm; quảng cáo liên quan đến mỹ phẩm; bán lẻ 

trực tuyến mỹ phẩm; cung cấp tư vấn thương mại về sản phẩm cho người tiêu dùng liên 
quan đến mỹ phẩm; cung cấp thông tin thương mại về sản phẩm cho người tiêu dùng liên 
quan đến mỹ phẩm; bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, xà 
phòng và chất tẩy rửa; bán buôn mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, 
xà phòng và chất tẩy rửa; cửa hàng bán lẻ trực tuyến chuyên về mỹ phẩm và sản phẩm làm 
đẹp; nghiên cứu thị trường trong lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa và sản phẩm làm đẹp; bán lẻ 
liên quan đến dụng cụ làm đẹp cho con người; bán buôn liên quan đến dụng cụ làm đẹp cho 
con người; cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến dụng cụ làm đẹp cho con người; cung 
cấp thông tin và tư vấn liên quan đến thương mại điện tử; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; bán lẻ chuyên về sản phẩm tiêu dùng, cụ thể là, mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, xà phòng, chất tẩy rửa, sản phẩm 
làm đẹp, nước hoa, dụng cụ làm đẹp cho con người; quảng cáo; quản trị kinh doanh; điều 
hành kinh doanh; chức năng văn phòng; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng 
cáo trực tuyến; đặt mua hàng trực tuyến cho người khác. 

 

 
(210) 4-2020-34973 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) A & M BEAUTY WELLNESS SDN. 

BHD.  (MY) 
Klang Jaya Inno Business Park 8, Jalan 
Haji Abdul Karim 26/KS 02, Taman 
Klang Ria, 41000 Klang, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 42: Cho thuê không gian lưu trữ nền tảng thương mại điện tử trên internet; xác thực 
người dùng sử dụng công nghệ giao dịch thương mại điện tử; cung cấp quyền sử dụng tạm 
thời phần mềm điều hành trực tuyến không tải xuống được cho mạng máy tính và máy chủ; 
dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; cho thuê 
không gian lưu trữ các tiện ích trang mạng trực tuyến cho người khác; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
[saas]; duy trì phần mềm sử dụng trong lĩnh vực thương mại điện tử; tư vấn phần mềm sử 
dụng trong lĩnh vực thương mại điện tử; tư vấn liên quan đến tạo lập và thiết kế trang mạng 
cho thương mại điện tử; cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ; cung cấp nền tảng như 
một dịch vụ [paas]; thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính; phát triển phần mềm và 
phần cứng máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-34985 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.11.3 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực dùng cho máy in và máy sao chụp; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in 
và máy sao chụp; chất tổng hợp dùng để in có chức năng như mực in; phẩm màu; mực in 
nano; chÊt mμu/chÊt nhuém (pigment). 

 

Nhóm 09: Máy tính; phụ kiện máy tính; máy tính điện tử; điện thoại di động; sổ tay điện tử; 
nhật ký điện tử; pin; máy đọc chữ. 

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; dụng cụ học sinh; dụng cụ viết; 
bìa tệp hồ sơ; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; vật phẩm 
tẩy xoá; keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bình mực; đế cắm bút; sáp nặn; hồ 
dán; chuốt bút chì; cục tẩy; bấm kim; kim bấm; compa; dao rọc giấy; kẹp giấy; dinh ghim; 
kéo, bảng; hộp đựng bút; thước kẻ; giấy ghi chú; phấn viết bảng; vở học sinh; bìa sơ mi; bìa 
lỗ; bìa còng; bảng tên; giấy in kỹ thuật số; khay đựng văn phòng phẩm; nhãn dán; giấy văn 
phòng; sổ tay; dụng cụ gỡ kim; băng keo; cái bấm lỗ; bộ ghép hình dùng cho việc học tập 
và giảng dạy (tất cả là văn phòng phẩm); bìa da lót ký hồ sơ; xuất bản phẩm dạng in; bao 
ngón tay (đồ dùng văn nhòng). 

 

Nhóm 18: Cặp, túi đựng giấy tờ, tài liệu; ba lô; túi xách; va li; ô (dù); ví (bóp).  
 

Nhóm 20: Móc treo (không bằng kim loại); đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc 
dùng cho văn phòng; sọt, rổ (không bằng kim loại); khoá [trừ khoá điện], không bằng kim 
loại; bảng tên để bàn (gỗ, nhựa, mica). 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi lắp ghép; dụng cụ thể thao; đồ chơi điện tử cầm tay; bộ phận 
của đồ chơi; linh kiện đồ chơi. 
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Nhóm 35: Mua bán mực dùng cho máy in và máy sao chụp, hộp mực in đã có mực dùng 

cho máy in và máy sao chụp, chất tổng hợp dùng để in có chức năng như mực in, phẩm 

màu, mực in nano, chất màu/chất nhuộm (pigment), máy tính, phụ kiện máy tính, máy tính 

điện tử, điện thoại di động, sổ tay điện tử, nhật ký điện tử, pin, máy đọc chữ, văn phòng 

phẩm, đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, dụng cụ học sinh, dụng cụ viết, bìa tệp hồ sơ, đồ dùng 

giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy], dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, vật phẩm tay xoá, keo dán cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng, bình mực, đế cắm bút, sáp nặn, hồ dán, chuốt bút chì, 

cục tẩy, bấm kim, kim bấm, compa, dao rọc giấy, kẹp giấy, đinh ghim, kéo, bảng, hộp đựng 

bút, thước kẻ, giấy ghi chú, phấn viết bảng, vở học sinh, bìa sơ mi, bìa lỗ, bìa còng, bảng 

tên, giấy in kỹ thuật số, khay đựng văn phòng phẩm, nhãn dán, giấy văn phòng, sổ tay, 

dụng cụ gỡ kim, băng keo, cái bấm lỗ, bộ ghép hình dùng cho việc học tập và giảng dạy (tất 

cả là văn phòng phẩm), bìa da lót ký hồ sơ, xuất bản phẩm dạng in, bao ngón tay (đồ dùng 

văn phòng), cặp, túi đựng giấy tờ, tài liệu, ba lô, túi xách, va li, ô (dù), ví (bóp), móc treo 

(không bằng kim loại), đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ đạc dùng cho văn phòng, 

sọt, rổ (không bằng kim loại), khoá [trừ khoá điện] không bằng kim loại, bảng tên để bàn 

(gỗ, nhựa, mica), đồ chơi, đồ chơi lắp ghép, dụng cụ thể thao, đồ chơi điện tử cầm tay, bộ 

phận của đồ chơi, linh kiện đồ chơi; dịch vụ quảng cảo; cung cấp thông tin kinh doanh 

thông qua trang web; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; cung 

cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán sản phẩm và dịch vụ; cho thuê 

máy và thiết bị văn phòng, trừ máy fax và máy vi tính. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng 

máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; bảo dưỡng đồ đạc; lắp 

đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ bơm mực in. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thuốc; dịch vụ in ấn; bảo quản thực phẩm và đồ uống; sản xuất 

năng lượng; dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ làm sạch không khí. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; bảo 

dưỡng phần mềm máy tính; thiêt kế hệ thống máy tính; dịch vụ mã hóa dữ liệu; tạo lập và 

duy trì trang web cho người khác.  
 

 
(210) 4-2020-35000 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 1.15.21 

(591) Đen, trắng, vàng. 

(731) Công ty TNHH tư vấn Việt Nam  
(VN) 
290/96 Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm học ngoại ngữ (phần mềm máy tính có thể tải xuống được); phần 

mềm đào tạo ngoại ngữ (phần mềm máy tính có thể tải xuống được). 
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(210) 4-2020-35001 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.21; A14.5.2 

(591) Đen, vàng. 

(731) Công ty TNHH tư vấn Việt Nam  
(VN) 
290/96 Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm học ngoại ngữ (phần mềm máy tính có thể tải xuống được); phần 

mềm đào tạo ngoại ngữ (phần mềm máy tính có thể tải xuống được). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục; giảng dạy tiếng Anh; sắp xếp và tiến hành các buổi hội 

thảo; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2020-35002 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Nguyễn Đức Thư  (VN) 
Số nhà 32/22, đường TL12, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-35003 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Nguyễn Đức Thư  (VN) 
Số nhà 32/22, đường TL12, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; mua bán: mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, 

chế phẩm làm sạch, tinh dầu, nước hoa, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị và dụng 

cụ y tế. 
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(210) 4-2020-35004 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.9; A26.11.8; A1.1.10; A1.1.5; 

A26.4.18; A25.7.3 
(591) Cam, đen. 
(731) Hợp tác xã vận tải 58  (VN) 

Số nhà 503, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 8, 
khu 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ taxi; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 

chuyển hàng hóa; dịch vụ giao nhận, chuyển phát. 
 

 
(210) 4-2020-35005 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 9.9.1; A9.9.11; A9.9.3; A26.4.6; 

A26.4.18; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Tất Thắng  (VN) 
638/15 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi hành lý.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; thắt lưng (dây nịt) [trang phục]. 
 
 

(210) 4-2020-35006 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.4.7; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Nâu đỏ, ghi xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Hiền Hòa  (VN) 
Số 9 An Trạch, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính dùng trong công nghiệp và dân dụng; keo dán gỗ dùng trong công 

nghiệp; keo dùng trong xây dựng; keo dán kim loại dùng trong công nghiệp; keo dán bê 
tông dùng trong công nghiệp; keo dán kính dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2020-35007 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.6.3; 3.1.6; A3.1.24;  

(591) Đen, trắng, xám, xám đậm. 

(731) COMMA STUDIO INC.  (KR) 

#301, #302, #303, #304, 1 Gasan Digital 

1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 

Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 

(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ flash usb; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, 

có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; mũ bảo 

hiểm dùng cho thể thao; bao đựng điện thoại di động; phần mềm ứng dụng máy vi tính 

dùng cho điện thoại di động; phần mềm trò chơi máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2020-35008 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.6.3; 3.1.6; A3.1.24; ; 4.5.15 

(591) Đen, trắng, xám, xám đậm. 

(731) COMMA STUDIO INC.  (KR) 

#301, #302, #303, #304, 1, Gasan Digital 

1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 

Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 

(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê nhồi bông; nhân vật đồ chơi; gạch xây dựng [đồ chơi]; bóng cao 

su; ván trượt tuyết; túi đựng ván trượt; đồng hồ đồ chơi; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa. 
 

 
(210) 4-2020-35009 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 5.1.21; 26.1.2; A26.1.18; 

3.7.21; 3.7.13 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH Diệu Trần  (VN) 
96/19/28 đường Tố Hữu, tổ 20, phường 

Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Long Nguyễn 

(LONG NGUYEN LAW OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2020-35010 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn An Hòa  (VN) 
22/9 Cầm Bá Thước, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh đồ thờ cúng bao gồm: bát hương, ống cắm hương, bộ bát 

cúng cơm, bộ ấm chén cúng nhỏ, lọ cắm hoa. bộ đũa thờ, mâm đồng, nậm đựng rượu, kỷ 
chén, đèn thờ, chóe cúng, cóc ngậm tiền. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mai táng; dịch vụ hỏa táng; dịch vụ tang lễ. 

 
 

(210) 4-2020-35012 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.1.21; 26.15.15 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đinh Công Thắng  (VN) 
Số nhà 27/98 Nguyễn Trãi, phường Vị 
Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2020-35013 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A16.1.11; A16.1.5; 26.11.22 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hằng  (VN) 
Số nhà 347 Hàn Thuyên, phường Trần Tế 
Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay.  
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(210) 4-2020-35014 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.9.19; 26.1.1; 8.7.25; 26.15.11; 

26.15.15 

(591) Vàng nghệ, vàng tươi, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trình   (VN) 
Số nhà 2/152 đường Phạm Ngũ Lão, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; sữa đậu nành. 
 

 
(210) 4-2020-35015 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.15; A5.1.5; 5.9.19; 26.1.2; 

A26.1.18 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Công  (VN) 
Xóm 3, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giá đỗ, rau mầm.  
 

 
(210) 4-2020-35016 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 19.1.1; A20.1.19 

(591) Xanh da trời, cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Mạnh Dũng  (VN) 
Số nhà 20/122 đường Thái Bình, phường 

Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn tường, vôi, ve.  
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(210) 4-2020-35017 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7; A9.1.20 
(591) Nâu đậm, vàng nghệ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Sơn  (VN) 
Số nhà 89 phố Bến Ngự, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh sản phẩm rèm nhựa, rèm vải.  

 

 
(210) 4-2020-35018 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 1.15.15; 3.9.1; 11.3.18 
(591) Đỏ, nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thính  (VN) 
Khu 8, thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua và bán) cá kho. 

 

 
(210) 4-2020-35020 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Gia Nguyễn  (VN)
Số 17-19 đường D15, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế xếp thư giãn. 

 

 
(210) 4-2020-35021 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ phát 
triển AUBEI  (VN) 
Khu vực 2, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
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(210) 4-2020-35022 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.4; A26.11.8; A26.4.18 
(591) Vàng, nâu, đỏ, trắng. 
(731) Đỗ Văn Yên  (VN) 

Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-35023 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.11 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Đỗ Văn Yên  (VN) 

Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2020-35024 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; A18.1.9; 18.1.23; A1.1.10 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Pro Thái Bình  
(VN) 
Số 34, ngõ 91 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ đánh bóng xe cộ; dịch 

vụ tra dầu mỡ xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 
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(210) 4-2020-35025 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.9; A1.1.5; 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ và thương mại AGV Việt 
Nam  (VN) 
Số 32, đường Quang Trung, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực, cụ thể là cung cấp người giúp việc, người 

chăm sóc người già và người bệnh, người trông nhà, người trông trẻ; dịch vụ quản lý giúp 

việc gia đình. 
 

 
(210) 4-2020-35026 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.5; 24.15.21; 26.3.23 

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn địa 
ốc Kim Tinh  (VN) 
108 - 110 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-35027 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.5; 24.15.21; 26.3.23 

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn địa 
ốc Kim Tinh  (VN) 
108 - 110 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2020-35028 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ovale Việt Nam  
(VN) 
Số 32 xóm Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 

nghiệp; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế nội thất. 

 
 

(210) 4-2020-35029 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
chịu lửa Burwitz  (VN) 
Lô XN 6-1 A, khu công nghiệp Đại An 
mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch chịu lửa; đất 

nung (terra-cotta) [vật liệu xây dựng]; vữa; xi măng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; cung cấp thông tin liên 
quan đến việc sửa chữa; lắp đặt và sửa chữa các công trình có lò chịu nhiệt. 

 

 
(210) 4-2020-35030 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
chịu lửa Burwitz  (VN) 
Lô XN 6-1 A, khu công nghiệp Đại An 
mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch chịu lửa; đất 

nung (terra-cotta) [vật liệu xây dựng]; vữa; xi măng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; cung cấp thông tin liên 
quan đến việc sửa chữa; lắp đặt và sửa chữa các công trình có lò chịu nhiệt. 
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(210) 4-2020-35031 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
chịu lửa Burwitz  (VN) 
Lô XN 6-1 A, khu công nghiệp Đại An 
mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch chịu lửa; đất 

nung (terra-cotta) [vật liệu xây dựng]; vữa; xi măng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; cung cấp thông tin liên 
quan đến việc sửa chữa; lắp đặt và sửa chữa các công trình có lò chịu nhiệt. 

 

 
(210) 4-2020-35032 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 26.7.5; 26.7.25; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Khoa học và 

Công nghệ TPS Vlệt Nam  (VN) 
KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang phục bảo hộ dùng cho mục đích y tế; khẩu trang y tế; găng tay y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35033 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 2.9.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh tím than đậm, hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ GFL  (VN) 
Số 3, ngõ 50 phố Đặng Thùy Trâm, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối các sản phẩm quà tặng, đồ chơi, cụ thể là: đồ công 

nghệ (sổ sạc, đế sạc, cốc sạc, cốc giữ nhiệt, loa, tai nghe, pin sạc, móc cầm điện thoại, móc 
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treo điện thoại, giá đỡ điện thoại), thực phẩm (bộ quà trung thu, quà tết, kỷ niệm chương, 
quà lưu niệm), đồ văn phòng phẩm (sổ, bút, hộp đựng card, túi đựng tài liệu), quà tặng để 
bàn (tranh ảnh, đèn trang trí, bình gốm, tượng gốm sứ, tượng bằng kim loại, hộp âm nhạc, 
nhạc cụ, cây giả, hoa khô, đồng hồ), mỹ phẩm (son, kem dưỡng da, nước hoa, quần áo), phụ 
kiện thời trang (mũ nón, túi ví, balô, kính mát), đồ trang sức (vòng tay, dây chuyền, nhẫn, 
buộc tóc, kẹp tóc, huy hiệu cài áo, khuyên tai, băng đô), đồ trang trí bằng da thuộc hoặc giả 
da thuộc dùng cho đồ nội thất, hộp bằng da hoặc giả da, bao đựng chìa khóa bằng da hoặc 
giả da, dây đai bằng da hoặc giả da, dây da hoặc giả da, đồ bọc đồ nội thất bằng da hoặc giả 
da, túi và túi đựng hành lý, ví cầm tay và ví tiền, đồ chơi trẻ em (mặt nạ đồ chơi, mô hình 
thu nhỏ của xe cộ, đồ chơi hoạt động bằng pin có thể chuyển động được, quả bóng bay, búp 
bê, vật dụng của búp bê, xe đẩy của búp bê, con rối điều khiển bằng tay, đồ chơi bằng gốm 
nung, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi xếp nhà, trò chơi xây dựng, đất sét và dụng cụ dùng để nặn). 

 

 
(210) 4-2020-35034 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ cam. 
(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-35036 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.5 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Hương  
(VN) 
ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, 
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 29: Mắm cua gạch. 

 
 

(210) 4-2020-35037 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A24.17.11; 1.15.23 
(591) Xanh ngọc lam (xanh Turquoise), vàng 

đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Thắng 
Lợi  (VN) 
51 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Bán buôn (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-35038 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 1.15.15; 1.15.14; 26.4.2; 

A26.4.18 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) Đoàn Thanh  (VN) 

100/42 Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cửa hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và 

thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2020-35039 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.3.1; 24.15.3 
(591) Xanh tím than, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn PRO  
(VN) 
Lô N15D khu tái định cư X2A, phường 
Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vécni; chất kết dính dùng cho 

sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả; bột trét; xi măng; thạch cao; chất trám sử dụng trong trang trí nhà để sửa 
chữa vết nứt, lỗ hỗng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; gạch. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn phủ, sơn Iót, sơn chống thấm, sơn chống gỉ, vécni, chất kết dính 
dùng cho sơn, bột bả, bột trét, xi măng, thạch cao, chất trám sử dụng trong trang trí nhà để 
sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ, gạch; quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; bán đấu giá; marketing. 

 
Nhóm 36: Môi giới; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất động 
sản; định giá bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 39: Môi giới vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; kho 
hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho. 
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Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế đồ 
hoạ nghệ thuật; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế nội thất. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; cho thuê thiết bị phân phối nước 
uống; cho thuê thiết bị chiếu sáng, không dùng cho trường quay hoặc nhà hát. 

 

 
(210) 4-2020-35040 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hoàng Nguyễn  (VN) 
Số 28, tổ 21, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm lát sàn, không 

bằng kim loại; ngói, không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2020-35041 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.11.3; 7.3.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần LUX DECOR 
Hải Phòng  (VN) 
Kho 5, cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, 
phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; dải giữ 

rèm làm  bằng vật liệu dệt; rèm nhà tắm bằng vải hoặc nhựa.  
 

 
(210) 4-2020-35043 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.19; 3.7.1; A3.7.24 
(591) Cam, đỏ. 
(731) XIA ZHANG   (HK) 

Room 2924, Feng Shuo Bulding, Shek 
Mun Village, Shatin, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính; thị kính; kính áp tròng; kính đeo mắt thông 

minh. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp điện.  
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Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức]; vòng cổ [đồ trang sức]; nhẫn 
[đồ trang sức]; hoa tai.  

 
Nhóm 25: Đồ đi chân; giày [trang phục]; giày cổ thấp; giày cao cổ; giày thể thao.  

 
Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp điện, đồ trang sức, 
vòng đeo tay [đồ trang sức], trâm cài [đồ trang sức], vòng cổ [đồ trang sức], nhẫn [đồ trang 
sức], hoa tai, đồng hồ, dây đeo cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ chạy điện, vỏ đồng hồ [bộ 
phận của đồng hồ], đồ đi chân, giày [trang phục], giày cổ thấp, giày cao cổ, giày thể thao; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-35044 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, 

INC  (US) 
One Ashley Way Arcadia, WI 54612 
USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ nội thất. 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) và 
đồ nội thất. 

 

 
(210) 4-2020-35045 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, 

INC  (US) 
One Ashley Way Arcadia, WI 54612 
USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ nội thất. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) và 
đồ nội thất. 

 

 
(210) 4-2020-35046 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, 

INC  (US) 
One Ashley Way Arcadia, WI 54612 
USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ nội thất. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) và 
đồ nội thất. 

 

 
(210) 4-2020-35047 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguyên Đà 
Group   (VN) 
119 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện thông minh dùng điện.  

 

 
(210) 4-2020-35048 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 26.4.7; 26.3.1; 24.15.21 
(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguyên Đà 
Group   (VN) 
119 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Đấu giá bất động sản.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa: thiết bị điện 
thông minh, nhà thông minh, các giải pháp điện thông minh.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng dân dụng; thiết kế nội thất; thiết kế hệ thống điện 
thông minh.  

 

 
(210) 4-2020-35051 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Quốc Hưng  
(VN) 
490A Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn; đồng phục; quần áo lót; giày; mũ.  
 
 

(210) 4-2020-35052 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 9.7.1; 5.7.5; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Cobtain Việt Nam  
(VN) 
Số 60 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón từ bã và lõi ngô.  
 

Nhóm 04: Than củi (nhiên liệu); than củi dạng bánh, viên từ lõi ngô (than củi làm từ lõi ngô 
và được ép thành bánh, viên); mồi lửa là viên gỗ nén được tạo từ lõi ngô.  
 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi được tạo từ ngô, lõi ngô.  

 

(210) 4-2020-35054 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vina Green 
Organic   (VN) 
439/34/18 Nguyễn Văn Khối, phường 8, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-35055 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Minh Kha   (VN) 
366/35 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-35056 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.9.8 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trương Bảo Cường   (VN) 
6.02B C/c Ruby Garden, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-35057 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 7.3.2; A7.1.11; 7.1.24; 3.7.17; 7.3.11; 

3.7.16; A3.7.24 

(591) Đỏ, cam, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư WILLING  (VN) 
44/8 đường số 8, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư bất động sản; tư vấn bất 

động sản.  

 
 

(210) 4-2020-35058 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Trắng, tím đậm, tím nhạt, hồng, xanh tím 

than. 

(540) 

  

(731) Mai Anh Tú  (VN) 
Số 40 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng th−c hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ.  
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(210) 4-2020-35059 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2; 26.7.25; 

A25.7.8 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế phẩm nhựa 
Liên Hưng - Việt Nam   (VN) 
Thôn Vinh Quang, xã Hưng Long, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; ủng đi mưa.  

 

 
(210) 4-2020-35060 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.3.1 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIDAN  (VN) 
Lô C5B đường số 3, khu công nghiệp 
Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng 

cho cây trồng; chế phẩm phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  

 
Nhóm 31: Hạt giống; giống cây trồng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng, chất ức chế sinh trưởng cây trồng, 
phân bón, chế phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống. 

 

 
(210) 4-2020-35061 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7; 3.7.17; 1.3.1 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, vàng. 

(540) 

 

(731) CÔNG TY TNHH VIDAN  (VN) 
Lô C5B đường số 3, khu công nghiệp 
Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng 

cho cây trồng; chế phẩm phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 

 
Nhóm 31: Hạt giống; giống cây trồng. 
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng, chất ức chế sinh trưởng cây trồng, 
phân bón, chế phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hạt giống. 

 
 

(210) 4-2020-35062 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.7.3; 26.4.9; A25.7.8 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH VIDAN  (VN) 
Lô C5B đường số 3, khu công nghiệp 
Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng 

cho cây trồng; chế phẩm phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 

 
Nhóm 31: Hạt giống; giống cây trồng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng, chất ức chế sinh trưởng cây trồng, 
phân bón, chế phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hạt giống. 

 
 

(210) 4-2020-35063 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Xanh lá, vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) CÔNG TY TNHH VIDAN  (VN) 
Lô C5B đường số 3, khu công nghiệp 
Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng 

cho cây trồng; chế phẩm phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 

 
Nhóm 31: Hạt giống; giống cây trồng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng, chất ức chế sinh trưởng cây trồng, 
phân bón, chế phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hạt giống. 
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(210) 4-2020-35064 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 25.5.25; 26.11.3; 

26.15.15 
(591) Xanh lá nhạt, trắng, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH VIDAN  (VN) 
Lô C5B đường số 3, khu công nghiệp 
Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng 

cho cây trồng; chế phẩm phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 

 

Nhóm 31: Hạt giống; giống cây trồng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng, chất ức chế sinh trưởng cây trồng, 
phân bón, chế phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hạt giống. 

 

 
(210) 4-2020-35065 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.7.25; 24.5.1; 24.5.5 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Thuận Phát  
(VN) 
204A quốc lộ 1, phường 2, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 29: Vịt quay; heo quay; gà nướng; gà quay; vịt nướng. 

 

 
(210) 4-2020-35066 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty cổ phần Nhan Sắc 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 104, tổ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem tắm trắng; kem dưỡng trắng; tinh dầu; chế phẩm vệ 

sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-35067 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.15; 24.17.21; 2.9.14; A2.9.15; 

24.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện châm cứu Trung 
Ương  (VN) 
49 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe). 
 

Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán các sản phẩm sau: Dược phẩm, thực phẩm chức 
năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe), thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2020-35068 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TLV  
(VN) 
F2-17, tầng 17, tòa nhà Golden King, số 
15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đường; bánh kẹo (đường); đồ gia vị. 

 
 

(210) 4-2020-35069 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Phạm Thị Oanh  (VN) 
Tổ 3, phường Thái Bình, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Lan (cây giống); cây giống; hạt giống để trồng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ chăm 
sóc vườn hoa lan. 
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(210) 4-2020-35070 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.22; 5.13.1 
(591) Cam, đen, hồng, hồng tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Oanh  (VN) 
Tổ 3, phường Thái Bình, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Lan (cây giống); cây giống; hạt giống để trồng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ chăm 
sóc vườn hoa lan. 

 

 
(210) 4-2020-35071 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Đại Phương  
(VN) 
Thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy màu; xà phòng khử 

mùi; nước javen; mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2020-35072 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A5.11.11; A5.1.5; 3.7.7; 3.7.16; 

26.4.2; A26.4.18 
(591) Nâu, vàng, đen, đỏ. 
(731) Phạm Thành Duy  (VN) 

Khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân 
Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu sâm (không dùng cho mục đích y tế); rượu cồn [đồ uống]; rượu mạnh [đồ 

uống]; rượu gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: rượu 
sâm (không dùng cho mục đích y tế), rượu cồn [đồ uống], rượu mạnh [đồ uống], rượu gạo; 
giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại. 
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(210) 4-2020-35073 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.4; 26.1.1; A25.7.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

HAOYU  (VN) 
Lô E6B, đường số 1, khu công nghiệp 
Việt Hương 2, ấp 2, xã An Tây, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất bám dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích 

công nghiệp; nhựa thông nhân tạo chưa xử lý; chất dẻo chưa xử lý; nhựa nhân tạo và tổng 
hợp (dạng thô). 

 
Nhóm 02: Nhựa thông tự nhiên dạng thô; nhựa thông tự nhiên đã qua xử lý (với thành phần 
chủ yếu là nhựa thông tự nhiên) bao gồm: nhựa thông maleic, nhựa thông ester, nhựa thông 
ester glycerol, nhựa thông ester glycerine (sử dụng cho mục đích công nghiệp). 
 
Nhóm 17: Tấm nhựa pu dùng trong ngành giày dép; nhựa tổng hợp bán thành phẩm; nhựa 
nhân tạo (bán thành phẩm); vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; axetat xeluloz vật 
liệu nhiệt dẻo bán thành phẩm; cao su thô hoặc bán thành phẩm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: tấm nhựa pu dùng trong ngành giày dép nhựa 
tổng hợp bán thành phẩm, nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), thanh chất dẻo bán thành phẩm, 
vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo, axetat xeluloz vật liệu nhiệt dẻo bán thành 
phẩm, cao su thô hoặc bán thành phẩm, chất bám dính dùng trong công nghiệp, chế phẩm 
hóa học dùng cho mục đích công nghiệp, nhựa thông nhân tạo chưa xử lý, chất dẻo chưa xử 
lý, nhựa nhân tạo và tổng hợp (dạng thô), nhựa thông tự nhiên dạng thô, nhựa thông tự 
nhiên đã qua xử lý (với thành phần chủ yếu là nhựa thông tự nhiên) bao gồm: nhựa thông 
maleic, nhựa thông ester, nhựa thông ester glycerol, nhựa thông ester glycerine (sử dụng 
cho mục đích công nghiệp), vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-35074 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.2.1 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 

90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong gia đình hoặc văn phòng.  
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(210) 4-2020-35075 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 2.9.4 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Tiến 
Phương  (VN) 
67 đường số 8 KDC Trung Sơn, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; xe điện; phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy; phụ tùng xe điện.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 
« tô, mô tô và xe máy. 

 

(210) 4-2020-35076 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.22; 25.7.25; 5.13.25
(591) Xanh dương, hồng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Phương Duyên 

Anh  (VN) 
31/6 Nguyễn Đình Chiểu, phường 04, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa phong lan; hoa tươi; hoa trồng trong chậu; cây cảnh; các loại lá tươi để trang 

trí. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát hoa (điện hoa). 
 
 

(210) 4-2020-35077 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25 
(591) Nâu, vàng, đen. 
(731) Nguyễn Đình Khoa  (VN) 

Số 2F Nguyễn Sĩ Cố, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ sữa; sữa; sữa bột. 
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Nhóm 30: Cà phê; trà; bột làm bánh; đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa; bánh ngọt. 
 

Nhóm 32: Siro dùng để pha chế đồ uống; nước ép trái cây, rau củ; sinh tố trái cây. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà, sữa, thực phẩm từ sữa, siro dùng để pha chế đồ uống, nước 
ép trái cây, rau củ, sinh tố trái cây. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-35078 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.24; 4.5.13; A5.3.13; 26.1.6 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Sam 

Jung  (VN) 
47 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (quán bar); 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2020-35080 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.3.2; 26.4.1 
(731) Công ty TNHH Con Voi   (VN) 

17/6 đường số 9, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp dùng trong công nghiệp; keo dán công nghiệp; chất kết dính 

công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2020-35081 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thu Thủy  (VN) 
53D ngõ Văn Chương, phường Văn 
Chương, quận Đống Đa. thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2020-35082 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2; 1.15.24 

(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
SOUTHERN INVEST  (VN) 
113/4/83 Võ Duy Ninh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa 

quả. 

 

Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu vodka, rượu whisky, rượu brandy, rượu vang, rượu trái 

cây, rượu gạo. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu các loại sản phẩm: bia, rượu, nước uống 

có ga và đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, nông sản, lâm sản, 

thủy sản, thủ công mỹ nghệ, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước uống 

có ga và đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, các loại bao bì cho 

ngành bia, rượu, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị 

để sản xuất nước tinh khiết, phương tiện giao thông vận tải, dịch vụ tư vấn kinh doanh. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; vận tải hàng hoá; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và 

quốc tế. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-35083 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 
Xóm Thống Nhất, xã La Phù, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2020-35084 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.23; A24.15.7 

(591) Vàng đồng, trong suốt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ Quốc Tế  (VN) 
Số 5 đường 28, phường An Phú, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm uốn tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, chế phẩm 

tạo sóng tóc; mặt nạ làm đẹp.  
 

 
(210) 4-2020-35085 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.4; A15.9.18; 25.7.25; 26.3.23 

(591) Tím, trắng. 

(731) Công ty cổ phần trí tuệ nhân 
tạo Việt Nam  (VN) 
Lầu 3, số 347 Nguyễn Thái Bình, phường 

12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tra cứu thông tin điện tử; máy tính bảng; robot thông minh (thiết bị nhà 

thông minh); màn hình cảm ứng; khóa thông minh; thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2020-35086 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.13.25 

(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Đoàn Thị Hoàng Phi  (VN) 
Lầu 10.01, chung cư Hoa Phượng, QL 

1A, phường Thới An, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; bánh kếp; 

bánh nướng; bánh kẹo.  
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(210) 4-2020-35087 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng đồng, trắng, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Đức Minh  (VN) 
Số 10, ngõ 266 Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Viên đặt thảo dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-35088 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 5.3.20; A5.1.16; A5.1.7; 

A26.11.12; 26.11.3; A25.7.22 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anh Quốc  
(VN) 
Số 166 Văn Cao, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 31: Cây con (cây giống), hạt giống, rau tươi, củ tươi, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán cây con (cây giống), hạt giống, rau tươi, củ tươi, quả tươi.  
 

Nhóm 44: Trồng cây dược liệu, trồng cây ăn trái, nhân giống và chăm sóc cây giống nông 
nghiệp; xử lý hạt giống để nhân giống, trồng trọt; dịch vụ về làm vườn hoa cây cảnh; dịch 
vụ chăm sóc vườn cây tạo dáng cây. 

 

 
(210) 4-2020-35089 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nàng 
Thơ  (VN) 
15 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư vốn; 

cho thuê cao ốc trung tâm thương mại.  
 

Nhóm 43: Nhà nghỉ; khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-35090 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 3.7.17; 4.5.3; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Lucia Minh Thư  
(VN) 
28/11 đường Thạnh Lộc 31, khu phố 3C, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.    
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu khăn ướt bằng 
giấy, khăn giấy, khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35091 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Lucia Minh Thư  
(VN) 
28/11 đường Thạnh Lộc 31, khu phố 3C, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ướt bằng giấy; khăn giấy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu khăn ướt bằng 
giấy, khăn giấy, khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35093 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 3.7.16; 3.7.9 
(591) Xanh, vàng, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Ngọc Phượng  (VN) 
Tổ 4, Đông Nam, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán các đồ hải sản đã qua chế biến như mực, cá, chả cá, chả mực, giò, 

chả giò (nem), các đồ ăn từ thực vật như rau câu, nấm, rong biển, nước xốt, nước mắm, ma- 
gi (xì dầu). 
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(210) 4-2020-35094 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2; 26.4.10 
(731) Công ty cổ phần Văn Phòng 

Việt  (VN) 
Số 783, đường La Thành, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 

 
(210) 4-2020-35095 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh nước biển, xanh cửu long, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại ICDI 
Việt Nam   (VN) 
A16 ngõ 2, phố Trần Cung, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Vật liệu lọc hồ cá, hồ thủy sinh; hoá chất duy trì và làm sạch hồ cá, hồ thủy sinh; 

hóa chất khử độc. 
 

 
(210) 4-2020-35096 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KIM SORA   (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 
 

(210) 4-2020-35097 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Phi Long  (VN) 
Số 11 ngách 69 ngõ 117, phố Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ nón; thắt lưng thời trang. 
 

 
(210) 4-2020-35098 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Dệt Lý Minh  

(VN) 
Lô B410 - B411 - B412, khu công nghiệp 
Vinatex - Tân Tạo, xã Phước Thiền, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; 

găng tay cho mục đích y tế; gạc dùng trong phẫu thuật; quần áo chuyên dụng cho phòng 
mổ. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thiết bị và dụng cụ y tế, khẩu trang y tế, mặt nạ sử 
dụng cho nhân viên y tế, găng tay cho mục đích y tế, gạc dùng trong phẫu thuật, quần áo 
chuyên dụng cho phòng mổ, vải, khóa kéo, móc áo, móc áo (một bộ phận gắn liền với áo), 
móc quần (một bộ phận gắn liền với quần), cúc (nút) áo bằng nhựa; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng 

 

 
(210) 4-2020-35099 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Dệt Lý Minh 

(VN) 
Lô B410 - B411 - B412, khu công nghiệp 
Vinatex - Tân Tạo, xã Phước Thiền, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; 

găng tay cho mục đích y tế; gạc dùng trong phẫu thuật; quần áo chuyên dụng cho phòng 
mổ. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thiết bị và dụng cụ y tế, khẩu trang y tế, mặt nạ sử 
dụng cho nhân viên y tế, găng tay cho mục đích y tế, gạc dùng trong phẫu thuật, quần áo 
chuyên dụng cho phòng mổ, vải, khóa kéo, móc áo, móc áo (một bộ phận gắn liền với áo), 
móc quần (một bộ phận gắn liền với quần), cúc (nút) áo bằng nhựa; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
507 

(210) 4-2020-35105 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25; A26.11.8; 

1.15.5; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH khách sạn 

QUEEN T&T  (VN) 
239 B đường Phan Đình Phùng, phường 
2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-35106 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.15; 5.3.20; 26.4.4; 

A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, men ngọc, ngọc thạch, da 

cam, cam cháy, da bò, đen. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Tâm 

Minh  (VN) 
2 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột canh; bột nêm; bột ngọt; gia vị; gia vị thập cẩm; đồ gia vị.  

 

 
(210) 4-2020-35119 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.8; 26.3.23; 

24.17.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Việt Hải Hà  
(VN) 
34C quốc lộ 22, ấp Bàu Sim, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 

Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ quảng cáo: 
khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2020-35136 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.21; 4.5.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, đen. 
(731) ACTS OF LIFE PTE LTD.   (SG) 

20 Paterson Road #02-02 Paterson Line 
Singapore 238509  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH RHTLAW Việt 
Nam (RHTLAW Việt Nam) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng học tập (trừ các thiết bị). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ chơi trẻ em; mua bán phim dành cho trẻ em; mua bán quần 
áo/đồng phục trẻ em; mua bán đồ dùng dạy học, sách, tài liệu; đại lý phân phối sách báo 
thiếu nhi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội thảo về giáo dục; giáo dục và đào tạo; xuất bản sách.  

 

 
(210) 4-2020-35146 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.3.3; 25.1.9 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) THAI HA PUBLIC COMPANY 

LIMITED.  (TH) 
140 Moo 5, Bangkratuek, Samphran, 
Nakornpathom 73210, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo; cháo ăn liền; miến ăn liền được làm từ đậu; miến được làm từ đậu; nước sốt 

món pad Thái (một món ăn làm từ sợi mỳ của Thái lan); bánh dừa cuộn. 
 

 
(210) 4-2020-35147 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.13.4; 25.1.6; 26.1.1; 25.5.2; 26.5.1; 

A11.1.25 
(591) Xám, trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vườn Thống 
Nhất  (VN) 
Số 176A/2, ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 
2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; keo ong (sáp ong) dùng làm thực phẩm cho con người; mứt mật ong; 

sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho con người (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2020-35152 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho 
việc sử dụng cá nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch.  

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn led; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 
sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 
chụp thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2020-35153 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho 
việc sử dụng cá nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
510 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 

gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 

bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 

ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 

nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 

(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn led; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 

nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 

bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 

sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 

mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 

chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 

chụp thông gió cho lò nướng. 
 

 
(210) 4-2020-35154 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 

ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 

móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 

máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 

bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 

dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 

chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho 

việc sử dụng cá nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 

gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 

bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 

ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 

nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 

(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn led; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 

nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 

bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 

sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 

mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 

chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 

chụp thông gió cho lò nướng. 
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(210) 4-2020-35155 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LG ELECTRONICS INC.    (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho 
việc sử dụng cá nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch.  

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn led; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 
sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 
chụp thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2020-35156 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho 
việc sử dụng cá nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch. 
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Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn led; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 
sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 
chụp thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2020-35173 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH phát triển xây 

dựng Gia Thịnh  (VN) 
229/19A liên khu 4-5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà; hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm thiết kế); cho thuê 
máy móc, thiết bị xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hoà 
không khí; phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-35190 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 

Nam  (VN) 
C4 Bửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 20: Giường ngủ; giát giường; bàn trang điểm; nệm; gối; gối ôm; tủ có khoá; tấm rèm 

bằng hạt cườm để trang trí; móc rèm; thanh ray cho rèm; thanh treo rèm; rèm bằng tre; ghế 
đẩu; ghế trường kỷ; tủ trưng bày (đồ đạc); tủ ly; ghế ngồi; giá treo mũ; đồ đạc (giường, tủ, 
bàn, ghế, giá, kệ); ghế xếp; ghế bành; khung tranh ảnh; giá đỡ khung tranh ảnh; tủ đựng 
quần áo; giá để quần áo; tủ đựng thức ăn; giá sách (đồ đạc). 

 
Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vỏ nệm; màn chống muỗi; vỏ gối; chăn bông; túi ngủ; 
tấm thảm thêu treo tường, bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa ra vào. 
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Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; thảm sàn, chống cháy, dùng ở nơi đặt lò sưởi và/hoặc ở 
nơi đặt dụng cụ nướng thực phẩm; thảm; thảm chống trơn; chiếu tatami.  

 

 
(210) 4-2020-35191 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 

Nam   (VN) 
C4 Bửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nội thất phòng bếp, nội thất phòng tắm, nội thất phòng 

khách, nội thất phòng ngủ, các đồ trang trí nội thất, gạch lát nền và ốp tường, các loại cửa 
và vách ngăn trong nhà; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-35192 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 

Nam   (VN) 
C4 Bửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 20: Giường ngủ; giát giường; bàn trang điểm; nệm; gối; gối ôm; tủ có khoá; tấm rèm 
bằng hạt cườm để trang trí; móc rèm; thanh ray cho rèm; thanh treo rèm; rèm bằng tre; ghế 
đẩu; ghế trường kỷ; tủ trưng bày (đồ đạc); tủ ly; ghế ngồi; giá treo mũ; đồ đạc (giường, tủ, 
bàn, ghế, giá, kệ); ghế xếp; ghế bành; khung tranh ảnh; giá đỡ khung tranh ảnh; tủ đựng 
quần áo; giá để quần áo; tủ đựng thức ăn; giá sách (đồ đạc).  

 

Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vỏ nệm; màn chống muỗi; vỏ gối; chăn bông; túi ngủ; 
tấm thảm thêu treo tường, bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa ra vào.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; thảm sàn, chống cháy, dùng ở nơi đặt lò sưởi và/hoặc ở 
nơi đặt dụng cụ nướng thực phẩm; thảm; thảm chống trơn; chiếu tatami.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nội thất phòng bếp, nội thất phòng tắm, nội thất phòng 
khách, nội thất phòng ngủ, các đồ trang trí nội thất, gạch lát nền và ốp tường, các loại cửa 
và vách ngăn trong nhà; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2020-35200 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị gây mê; thiết bị và dụng cụ nha 

khoa; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; găng tay cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán: khẩu trang y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị gây mê, thiết bị và 
dụng cụ nha khoa, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, găng tay cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35201 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị gây mê; thiết bị và dụng cụ nha 

khoa; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; găng tay cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán: khẩu trang y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị gây mê, thiết bị và 
dụng cụ nha khoa, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, găng tay cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35202 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Đỗ Văn Thắng  (VN) 

Thôn Khoái Thượng, xã Đức Bác, huyện 
Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; van điều áp khí hóa lỏng (bộ phận nối giữa bình ga và bếp ga); máy hút 
mùi; dây dẫn ga; các loại bếp dùng ga; bóng đèn. 

 

Nhóm 21: Xoong; nồi không dùng điện; bát; đũa; khay đựng. 
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(210) 4-2020-35203 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xám, trắng. 
(731) Nguyễn Việt Hưng  (VN) 

79 ngõ 281 Trương Định, tổ 48, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 

động sản; đại lý bất động sản; tư vấn bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-35204 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hải 

Nga  (VN) 
Cầu Kiệu, thôn Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các loại: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35205 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.13; A5.7.23; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 
(731) Công ty cổ phần nông sản 

sạch Trần Anh  (VN) 
Số 10, tổ 9 Hoàng Liệt, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm rau, củ, quả sạch đã qua chế biến. 
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(210) 4-2020-35206 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.10; 2.1.15 
(591) Trắng, đen, xanh dương, đỏ, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sức Sống Mới  (VN) 
Lầu 4, phòng 38, tòa nhà Prince 
Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 12 quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu (mỹ phẩm); dầu gội; xà phòng; nước súc miệng (không dùng 

cho mục đích y tế); nước rửa tay (không dùng cho mục đích y tế); nước rửa mặt (không 
dùng cho mục đích y tế); chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh 
bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; nước hoa; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, 
mục đích trang điểm); sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang 
điểm); nước sơn móng tay; dầu làm bóng tóc; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; chế phẩm 
vệ sinh không chứa thuốc. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng trong y tế. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ gia vị.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2020-35207 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng 
HÀ  (VN) 
Thửa đất 159, tờ bản đồ 110, khu Khả 
Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Chậu bệt sứ, bồn rửa bát, phụ kiện phòng tắm (vòi hoa sen).  

 

 
(210) 4-2020-35208 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; 25.3.1; A26.11.7 
(591) Vàng cam, vàng cam đậm, da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu CT1   (VN) 
Số nhà B2 - 05, đường Cao Lỗ, phường 
Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm đã chế biến như: hải sản, trái cây, rau, gia súc, gia cầm, thực phẩm tươi sống: hải sản, 
trái cây, rau, gia súc, gia cầm; dịch vụ thương mại điện tử, mua bán: ứng dụng giải pháp 
phần mềm, ứng dụng quản lý kinh doanh, phần mềm máy tính, phần mềm điện thoại di 
động. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải (logistic); dịch vụ vận chuyển/vận tải; dịch vụ chuyển 
phát hàng hóa; môi giới vận chuyển/vận tải; kho hàng hóa; bãi đỗ xe. 

 
 

(210) 4-2020-35209 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.5; 7.1.6; 5.5.16; A7.1.12 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất chay sạch 
Chúc Hạnh  (VN) 
Tầng 1, nhà A5, lô No.02A-1A, khu nhà 
ở công nhân, xã Kim Chung, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem dừa (kem lạnh); bánh ngọt; bánh flan; cà phê; bánh ngọt làm chủ 

yếu từ hạt ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kem lạnh, kem dừa, bánh ngọt, bánh flan, cà phê, chè, bánh ngọt làm 
chủ yếu từ hạt ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2020-35210 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.12; A1.1.5; 24.9.1; A26.11.8; 

25.1.6; 3.7.16; 3.7.17; 24.1.1; 4.3.20 
(591) Đỏ, cam, xám, trắng. 
(731) Đỗ Đình Phượng  (VN) 

Số nhà 74, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loạ; khóa bằng kim 

loại, ngoại trừ khóa điện; cửa sổ bằng kim loại; then cửa bằng kim loại; đồ sắt dùng cho 
cửa.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bản lề bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng 
kim loại, khóa bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, then cửa bằng kim loại, đồ sắt dùng cho 
cửa.  
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(210) 4-2020-35211 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.12; A1.1.5; 24.9.1; A26.11.8; 

25.1.6; 3.7.17; 24.1.1; 3.7.16; 4.3.20 
(591) Đỏ, cam, xám, trắng. 
(731) Đỗ Đình Phượng  (VN) 

Số nhà 74, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; khóa bằng kim 
loại, ngoại trừ khóa điện; cửa sổ bằng kim loại; then cửa bằng kim loại; đồ sắt dùng cho 
cửa.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bản lề bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng 
kim loại, khóa bằng kim loạl, cửa sổ bằng kim loại, then cửa bằng kim loại, đồ sắt dùng cho 
cửa.  

 

 
(210) 4-2020-35212 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 23.1.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Htcare VN - Chi nhánh Hà Nội  
(VN) 
264 Đường Láng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính (ghi 

sẵn).  
 

 
(210) 4-2020-35213 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

HtCare VN - Chi nhánh Hà Nội  
(VN) 
264 Đường Láng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính (ghi 

sẵn).  
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(210) 4-2020-35214 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 18.5.1; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Xanh tím than, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn DULEX  (VN) 
Số 4 ngõ 564/32/89 đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng để sản xuất sơn; dung môi dùng cho sơn/sơn dầu/vec ni; 

keo; chất kết dính cho bê tông; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất gắn/chất kết dính để 
sửa chữa vá lại đồ vật vỡ/gãy. 

 

Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 
sơn.  

 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột trét; xi măng; thạch cao; chất trám sử dụng trong trang trí để 
sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; gạch. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn phủ, sơn lót, cơn chống thấm, sơn chống gỉ, vecni, chất kết dính 
dùng cho sơn, bột bả, bột trét, xi măng, thạch cao, chất trám sử dụng trong trang trí nhà để 
sửa chữa vết nút, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ, gạch; quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; bán đấu giá; marketing.  

 

 
(210) 4-2020-35215 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.7.6 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ thương mại Tùng 
Chuyên  (VN) 
Thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi nước; bóng đèn điện; bệ xí vệ sinh; bồn rửa; bồn tắm.  
 

 
(210) 4-2020-35217 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.13.25 
(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO., LTD.   (CN) 
No.18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou, Guangxi, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dán áp phích quảng cáo; lập kế hoạch 
quảng cáo; điều tra thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một 
trang web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn quản 
lý nhân sự; dịch vụ hành chính cho việc thay đổi địa điểm kinh doanh; dịch vụ sao chụp; kế 
toán; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; cho thuê máy bán hàng tự 
động; dịch vụ bán lẻ chế phẩm: dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn 
vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35218 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO., LTD.    (CN) 
No.18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou, Guangxi, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Đầu máy xe lửa; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; phương tiện 

giao thông chạy điện; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng 
đường ray; xe ô tô; ô tô không người lái [ô tô tự lái]; ô tô rô bốt; mui xe ô tô; thân xe ô tô; 
giảm xóc cho ô tô; màn cửa che nắng thích hợp cho ô tô; ổ trục của bánh xe ô tô; thiết bị 
chống trộm dùng cho xe cộ; xe đạp; xe hẩy [xe cộ]; xe mô tô ba bánh; xe đạp điện ba bánh; 
xe đạp có gắn động cơ công suất thấp; toa xe kéo bằng dây cáp; xe đẩy chở bao, túi; lốp cho 
bánh xe cộ; phương tiện giao thông trên không; tàu thuyền; giảm xóc treo cho xe cộ; giá để 
hành lý cho xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; cần gạt nước kính chắn gió xe 
cộ; vỏ bọc cho ghế xe cộ; kính chắn gió; tay lái cho xe cộ; gương nhìn bên dùng cho xe cộ.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dán áp phích quảng cáo; lập kế hoạch 
quảng cáo; điều tra thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một 
trang web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn quản 
lý nhân sự; dịch vụ hành chính cho việc thay đổi địa điểm kinh doanh; dịch vụ sao chụp; kế 
toán; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; cho thuê máy bán hàng tự 
động; dịch vụ bán lẻ: chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn 
vật tư y tế.  

 
Nhóm 37: Thông tin về sửa chữa; dịch vụ xây dựng; dịch vụ xây dựng nhà ở; dịch vụ khai 
thác đá; làm sạch tòa nhà [bên trong]; làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài]; bảo dưỡng và 
sửa chữa đèn mỏ đốt; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; tra dầu mỡ xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và 
bảo dưỡng]; làm sạch xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe hỏng; sạc ắc quy cho xe cộ; sửa chữa máy 
chụp ảnh, bảo dưỡng và sửa chũa phòng bọc thép; chống gỉ; cân chỉnh lốp xe; sửa chữa lốp 
xe cao su; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da; tẩy uế; lắp đặt và sửa chữa thang máy. 
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(210) 4-2020-35219 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư và phát triển Tiến Phát  
(VN) 
Số 16, phố Ngõ Trạm, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm ly tâm; bơm cao áp; bơm khí nén; bơm chân không [máy móc]; 

bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ].  
 

 
(210) 4-2020-35220 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) GOLFZON CO., LTD.  (KR) 

735, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình chiếu; hình ảnh và video có thể tải về; bộ cảm biến dùng cho thiết bị và 

dụng cụ đo; thiết bị đo tốc độ [bóng gôn]; thiết bị đo tốc độ xoay và quỹ đạo xoay của gậy 
đánh gôn; thiết bị mô phỏng thực hành chơi gôn; thiết bị mô phỏng chơi gôn trong nhà 
thông qua tương tác máy vi tính; đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc) liên quan đến gôn; phần mềm 
máy tính [ghi sẵn] liên quan đến gôn; chương trình điều hành máy tính, ghi sẵn liên quan 
đến gôn; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống] liên quan đến gôn; xuất bản 
phẩm điện tử [có thể tải xuống] liên quan đến gôn; đĩa dvd dạy chơi gôn. 

 

 
(210) 4-2020-35221 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.17.5 
(731) GOLFZON CO., LTD.  (KR) 

735, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Màn hình chiếu; hình ảnh và video có thể tải về; bộ cảm biến dùng cho thiết bị và 
dụng cụ đo; thiết bị đo tốc độ [bóng gôn]; thiết bị đo tốc độ xoay và quỹ đạo xoay của gậy 
đánh gôn; thiết bị mô phỏng thực hành chơi gôn; thiết bị mô phỏng chơi gôn trong nhà 
thông qua tương tác máy vi tính; đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc) liên quan đến gôn; phần mềm 
máy tính [ghi sẵn] liên quan đến gôn; chương trình điều hành máy tính, ghi sẵn liên quan 
đến gôn; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống] liên quan đến gôn; xuất bản 
phẩm điện tử [có thể tải xuống] liên quan đến gôn; đĩa dvd dạy chơi gôn. 
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(210) 4-2020-35222 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) MR. BELAL MOHAMMAD AL-

HAMWI  (SY) 
Real Estate No 5668, Al Hai Alshamali, 
40th Street, Madamiat Al-Sham, Reef 
Damascus, Syria 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; chất thay thế cà phê; đồ uống nóng, lạnh và có đá lạnh 

trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống nóng, lạnh và có đá lạnh trên cơ sở trà; ca cao; đồ uống lạnh 
và có đá lạnh trên cơ sở ca cao; sôcôla; đồ uống lạnh và có đá lạnh trên cơ sở sôcôla. 

 

 
(210) 4-2020-35225 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nàng 
Thơ  (VN) 
15 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư vốn; 
cho thuê cao ốc trung tâm thương mại. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim (các loại phim nghệ thuật và phim nhằm mục đích giải trí); sản 
xuất các chương trình giải trí (trò chơi truyền hình, chương trình ca múa nhạc); tổ chức các 
hoạt động thể thao và văn hóa. 

 
Nhóm 43: Nhà nghỉ; khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2020-35226 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nàng 
Thơ  (VN) 
15 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư vốn; 
cho thuê cao ốc trung tâm thương mại. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim (các loại phim nghệ thuật và phim nhằm mục đích giải trí); sản 
xuất các chương trình giải trí (trò chơi truyền hình, chương trình ca múa nhạc); tổ chức các 
hoạt động thể thao và văn hóa. 

 
Nhóm 43: Nhà nghỉ; khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-35227 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.20; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh cốm, đỏ, vàng, 

vàng cam, da cam, trắng. 
(731) Hợp tác xã dưa lưới Thuận 

Phát  (VN) 
Số 191 ấp Tân Long B, xã Bình Thành, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái dưa lưới; hạt giống dưa lưới. 

 

 
(210) 4-2020-35228 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ gắn ngoài cho tàu thuyền; động cơ cho tàu thuyền; động cơ, không 

dùng cho xe cộ mặt đất. 
 

Nhóm 12: ¤ tô, các bộ phận, phụ kiện của ôtô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; 
bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm 
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điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; 
bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt dùng 
cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ; giá đỡ hoặc 
giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau 
xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe 
cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo 
dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) 
dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; 
vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng 
thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh 
lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động 
dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều 
khiển cấp truyền động (cần số) dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ 
bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí 
phía sau, ở giữa và phía dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; 
đường gờ trang trí phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay 
đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ 
gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi 
dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy, các 
bộ phận, phụ kiện của xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe gắn 
máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ 
tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng 
cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm 
phủ xe gắn máy [đã tạo hình]; giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng 
phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên 
dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn 
máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái 
(ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn 
máy; xe địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn dùng cho người tàn tật; thuyền. 

 

 
(210) 4-2020-35229 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.6.3 
(731) BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO., 

LTD.  (CN) 
No.5-2-1 Fu'an Industrial Park, Leliu 
Town, Shunde, Foshan City, Guangdong, 
China 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun; thiết bị nảy mầm hạt giống; máy nghiền dùng trong công nghiệp; 

máy nảy mầm hạt đậu; máy nhào bột; máy làm bánh bao; máy ép mì sợi; máy cắt mì sợi; 
máy nghiền dầu; máy làm bánh bao hấp; máy làm miến từ hạt đậu; máy thái thịt; máy băm 
thịt; máy làm xúc xích; máy bóc vỏ; máy rửa trái cây; máy thái lát trái cây, dùng điện, cho 
mục đích thương mại; máy xay/nghiền đậu; máy chế biến thức ăn [dùng điện]; máy rang, 
chiên, xào dùng trong công nghiệp thực phẩm; máy giết mổ động vật và/hoặc gia cầm; máy 
ép thực phẩm, chạy điện; máy là; máy may; thiết bị điện để làm kín bao bì bằng chất dẻo 
[đóng gói]; máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp; máy nhào; máy rửa bát đĩa; máy 
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xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác bằng tay]; dụng cụ mở hộp, dùng điện; máy 
đập chạy điện; máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy trộn chạy điện dùng cho 
mục đích gia đình; cái đánh kem chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng; máy thái lát rau, dùng điện, cho mục đích gia dụng;  máy 
rửa bát đĩa cho mục đích gia dụng; máy xay/nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy 
dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy giặt [xưởng 
giặt]; máy nghiền; máy xay thuốc [máy móc]; người máy công nghiệp; dao điện; máy sinh 
phát khí oxy và ni tơ; máy và thiết bị điện để giặt thảm; thiết bị nghiền/hủy rác; máy hút bụi 
chân không cho mục đích gia dụng; máy hút bụi không dây; máy và thiết bị để làm sạch, 
dùng điện; thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước; máy lau nhà bằng hơi nước, dùng điện; máy 
lau nhà bằng hơi nước, dùng điện, cho mục đích gia dụng; thiết bị kéo rèm cửa bằng điện; 
máy đánh giày, dùng điện. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; công cụ để mài lưỡi cắt; xẻng [dụng cụ cầm 
tay]; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; cây lao móc; kéo xén (tông 
đơ) để cạo râu; dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá 
nhân [dùng điện và không dùng điện]; dụng cụ vặt lông dùng điện và không dùng điện; 
dụng cụ uốn lông mi; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dụng cụ đánh bóng móng tay, móng 
chân,dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ bấm móng, dùng điện hoặc không dùng 
điện; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, dùng điện; kẹp là thẳng tóc, dùng điện; dụng cụ cắt tỉa 
lông mũi, dùng điện; dụng cụ cắt tỉa lông tai, dùng điện; dụng cụ bện tóc/tết tóc, chạy điện; 
dụng cụ làm sạch lỗ chân lông (dùng điện hay không dùng điện); dùi [dụng cụ cầm tay]; 
bàn là; bàn là điện; dao thái rau, củ, quả; dụng cụ cắt lát rau củ; dụng cụ cắt rau củ; kéo cắt 
cho trẻ em; kéo; dụng cụ thái tỏi, không dùng điện; dụng cụ cắt tỏi, không dùng điện; dụng 
cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]; nhíp; gươm; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dao ăn, dĩa và 
thìa cho em bé; cán của dụng cụ cầm tay; dao; dụng cụ gọt vỏ rau củ [dụng cụ cầm tay]; 
dao bóc vỏ; dao pha [dao]; bơm tay; bàn nạo dùng cho nhà bếp; dao pha thịt [dụng cụ cầm 
tay]; dụng cụ cắt miếng hoa quả; búa [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt lát trứng, không dùng 
điện; bơm khí, thao tác bằng tay. 

 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; nhiệt kế cho mục đích 
y tế; máy hút mũi dãi; dụng cụ khoa tai họng; dụng cụ khoa mắt; thiết bị xoa bóp dùng điện 
cho mục đích gia đình; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị thẩm mỹ cho khuôn mặt cho mục đích 
y tế, dùng điện; thiết bị thẩm mỹ cho mục đích y tế; ghế xoa bóp có gắn thiết bị xoa bóp; 
thiết bị mát xa mắt; thiết bị xoa bóp; lồng ấp nuôi trẻ sinh thiếu tháng; lồng ấp cho mục 
đích y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị nha khoa, dùng điện; dụng cụ và thiết bị 
phẫu thuật nha khoa; thiết bị làm trắng răng cho mục đích nha khoa; vật dụng bảo vệ răng 
dùng cho mục đích nha khoa; vật dụng dùng để uống thuốc; băng tam giác để băng bó; 
dụng cụ lấy ráy tai; khẩu trang y tế; vòng kích thích việc mọc răng; bình sữa cho trẻ em bú; 
bơm dùng để hút sữa mẹ; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; van của bình sữa cho trẻ em 
bú; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em ăn; vật dụng kích thích 
việc mọc răng; dây đeo cho núm vú giả; thắt lưng chỉnh hình. 

 

Nhóm 11: Đèn; đèn điện; nồi hấp thức ăn, chạy điện; dụng cụ nấu nướng, dùng điện; máy 

làm bánh mỳ; ấm đun nước, dùng điện; máy pha cà phê, dùng điện; thiết bị nướng; chảo rán 

sâu lòng, dùng điện; nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng; nồi điện luộc trứng; nồi điện hấp 

trứng cho mục đích gia dụng; máy pha cà phê espresso, dùng điện; máy hâm bình sữa, dùng 

điện; bếp nấu; thiết bị điện làm sữa chua; máy làm sữa chua, dùng điện; nồi nấu đa năng; 

nồi áp suất, dùng điện; thiết bị hâm nóng bình sữa, chạy điện; bình đun nước nóng dùng 

điện; nồi hơi đun nước, dùng điện; nồi nấu chậm dùng điện; lò hâm thức ăn dùng điện; hộp 

đựng và hâm nóng bữa ăn trưa, dùng điện; nồi nướng bánh, dùng điện; bếp cảm ứng; chảo 
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rán dùng điện; vỉ nướng ngoài trời dùng điện; bếp nướng thịt; thiết bị khử nước cho thực 

phẩm, dùng điện thiết bị lên men, dùng điện [không dùng cho phòng thí nghiệm]; máy làm 

kem; máy ướp lạnh; tủ lạnh; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; quạt điện dùng cho cá nhân; 

thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; máy và thiết bị làm sạch không khí; máy sấy không 

khí; hệ thống lọc khí; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị giữ 

ẩm không khí; thiết bị phun hơi nước làm phẳng vải; máy sấy tóc; máy sấy quần áo; máy 

lọc khí ga; thiết bị lọc khí ga thiết bị giữ ẩm cho mục đích gia dụng; thiết bị khử nước cho 

thực phẩm, dùng điện, cho mục đích gia dụng; thiết bị làm nóng nước; nồi hơi, không là bộ 

phận máy móc; thiết bị tích nhiệt; phụ kiện để tắm khí nóng; đèn sưởi nhà tắm; thiết bị 

phun hơi nước vào mặt [xông hơi]; thiết bị xông hơi để khử trùng, tẩy uế không dùng cho 

mục đích y tế; thiết bị tắm hơi; thiết bị để tắm mát xa bằng nước; bồn ngâm chân dùng 

điện, mang đi được; bồn tắm; bồn tắm ngồi; chậu vệ sinh; chậu vệ sinh cho trẻ em; giường 

tắm [thiết bị tắm đặc biệt cho trẻ sơ sinh]; nắp cho bệ xí vệ sinh; máy sấy khô tay bằng khí 

nóng, dùng điện; máy sấy khô tay không tiếp xúc; máy sấy khô tay, dùng điện, dùng trong 

phòng vệ sinh; thiết bị sấy khô tay cho phòng vệ sinh; thiết bị lọc nước; tủ khử trùng; thiết 

bị phân phối nước; thiết bị tiệt trùng nước; bộ lọc nước uống; thiết bị tiệt trùng; bít tất, làm 

nóng bằng điện; áo sưởi bằng điện; găng tay sưởi bằng điện; bộ tản nhiệt, dùng điện; thiết 

bị sưởi bỏ túi; lò đốt [thiết bị sưởi ấm, thiết bị đốt nóng]; quần áo sưởi bằng điện; đèn khử 

trùng để làm sạch không khí; đèn tia cực tím, không dùng cho mục đích y tế; đèn pin dùng 

điện; vỏ đèn; thiết bị nấu bếp [lò]; bếp ga; bếp điện; bếp cảm ứng cho mục đích gia dụng; 

hệ thống xả nước; nồi chiên không dầu máy làm sữa đậu nành, chạy điện. 
 

Nhóm 21: Gậy không dùng điện; thiết bị xay/nghiền cho nhà bếp, không dùng điện; dụng 

cụ xay cho mục đích gia dụng, vận hành bằng tay; chai lọ; cốc đựng trái cây để ăn; đồ chứa 

đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; hộp đựng bữa ăn trưa; máy trộn khuấy không chạy 

điện cho mục đích gia dụng; bình; bát [bát to]; bàn xẻng dùng cho mục đích gia dụng hoặc 

nhà bếp; giá đựng bộ đồ ăn để ráo nước; giá úp bát đĩa; kẹp dùng cho bình sữa; bộ đồ ăn, 

ngoại trừ dao, dĩa và thìa; dụng cụ ép tỏi [đồ dùng nhà bếp]; nắp cốc; lót cốc, không bằng 

giấy hoặc vải; cốc [đồ đựng]; chén uống trà; cốc uống nước; chai lọ đựng nước uống khi đi 

du lịch; ống hút để uống; thùng đựng nước; chậu giặt; chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi 

được; xô rác đựng tã/bỉm; lợn đựng tiền tiết kiệm; lược; lược dùng điện; lược răng to để chải 

tóc; bàn chải; bàn chải cọ rửa; bàn chải để rửa bát đĩa; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh 

răng, dùng điện; bàn chải đánh răng không dùng điện; đầu cho bàn chải đánh răng dùng 

điện; hộp đựng bàn chải đánh răng; nùi bông để thoa phấn; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực 

phẩm; túi giữ nhiệt; bọt biển để tắm; cây lau; dụng cụ khuếch tán có phích cắm điện dùng 

để xua đuổi muỗi; dụng cụ xua đuổi muỗi. 
 

Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng bá sản phẩm; quảng 

cáo trên truyền hình; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần 

nhấp chuột; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu; marketing; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 

người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 
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(210) 4-2020-35230 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; A3.4.2; 26.1.1; 2.1.30; 2.1.21 
(591) Xanh nõn chuối, vàng, đỏ, xanh lơ, hồng, 

đen, nâu, xám, ngọc lam, xanh lá cây 
đậm, xanh crôm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bò xèo - Cậu 
Béo  (VN) 
69/3 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 

vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-35232 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER  (FR) 

2 rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris, 
France 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có hương thơm; chế phẩm vệ sinh 

thân thể có hương thơm; dung dịch nền cho nước hoa (mỹ phẩm); chiết xuất của hoa [nước 
hoa]; chế phẩm làm thơm không khí; sữa tắm; sữa tắm có hương thơm; chất khử mùi dùng 
cho người hoặc động vật; kem dưỡng thể dạng lỏng (lotion) và sữa dưỡng thể; kem dưỡng 
thể; túi nhỏ có mùi thơm; muối tắm, không dùng cho mục đích y tế; xà phòng mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-35233 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.2; A26.1.18; 

25.12.1 
(591) Xanh nước biển, xanh ngọc, xanh tím 

than, vàng, nâu, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Hóa chất Cơ 

bản Miền Nam  (VN) 
22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất tẩy rửa (có tính kháng khuẩn) dùng trong sản xuất. 
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa (có tính kháng khuẩn) và chế phẩm tẩy rửa (có tính kháng khuẩn), 
tất cả không dùng cho mục đích y tế và sản xuất; nước javen. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
528 

Nhóm 05: Chất tẩy rửa (có tính kháng khuẩn), chế phẩm tẩy rửa (có tính kháng khuẩn), tất 
cả dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35236 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.9; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

sản xuất Long Phú  (VN) 
Thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, 
huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng dầu; dầu nhớt; dầu nhiên liệu; dầu động cơ; dầu mỡ công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-35240 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Red & Blue   (VN)
Số 20 đường nội khu khu phố Hưng Thái 
1, KP Hưng Thái - R2-2, R2-3, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; mật ong hoa cà phê; mật ong hoa bạc hà; mật ong hoa vải; mật ong hoa 

nhãn; mật ong hoa sầu riêng.  
 

 
(210) 4-2020-35241 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; 26.15.15; A26.11.9; A16.1.5; 

26.11.22 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Tido   (VN) 
Tầng 1, số 100 đường số 10, CityLand 
Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử, công tắc điện; ổ 

cắm điện; thiết bị điều khiển từ xa; ứng dụng phần mềm trên điện thoại thông minh, có thể 
tải xuống được. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
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(210) 4-2020-35242 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại kỹ thuật Tâm Kết  
(VN) 
Khu tập thể may 2, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường An Tảo, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm li tâm; máy bơm kiểu pittông; máy bơm chân không.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ mua bán các sản phẩm: máy bơm, máy bơm li tâm, máy bơm kiểu pittông, máy 
bơm quay (máy bơm hồi chuyển), máy bơm cánh quạt (dòng hướng trục), máy bơm hỗn 
hợp hướng trục - li tâm (máy bơm dòng hỗn hợp), máy bơm chân không, máy bơm chân 
không quay, máy quạt gió, máy quạt gió quay (máy quạt gió kiểu xoay).  

 

 
(210) 4-2020-35243 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Đông Nam Á  
(VN) 
Số nhà 46, lô 5, khu đô thị Đền Lừ 2, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35244 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Đông Nam Á  
(VN) 
Số nhà 46, lô 5, khu đô thị Đền Lừ 2, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-35245 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Đông Nam Á  
(VN) 
Số nhà 46, lô 5, khu đô thị Đền Lừ 2, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-35246 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Đông Nam Á  
(VN) 
Số nhà 46, lô 5, khu đô thị Đền Lừ 2, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-35247 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Đông Nam Á  
(VN) 
Số nhà 46, lô 5, khu đô thị Đền Lừ 2, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế 
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(210) 4-2020-35248 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Hộ kinh doanh lẩu nấm Gia 
Khánh  (VN) 
Số 67 phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thảo dược; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế; đông trùng hạ thảo (cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 30: Trà đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát chứa đông trùng hạ thảo (không cồn, không dùng cho mục 

đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, marketing các sản phẩm: thực phẩm chức 

năng (dùng cho mục đích y tế), thảo dược, thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-35249 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.1.1; 2.1.4; 25.1.9; A25.1.10 

(591) Đỏ, vàng. 

(731) Hộ kinh doanh lẩu nấm Gia 
Khánh  (VN) 
Số 67 phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thảo dược; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế; đông trùng hạ thảo (cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 30: Trà đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát chứa đông trùng hạ thảo (không cồn, không dùng cho mục 

đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, marketing các sản phẩm: thực phẩm chức 

năng (dùng cho mục đích y tế), thảo dược, thực phẩm. 
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(210) 4-2020-35250 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9; A26.11.12; 1.15.23 
(731) GC MARKETING SOLUTIONS 

COMPANY LIMITED    (TH) 
555/1, Energy Complex Building A, 9th 
Floor, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak sub-district, Chatuchak 
district, Bangkok Metropolis 10900, 
THAILAND   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm (nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm); nhựa bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-35251 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) GC MARKETING SOLUTIONS 

COMPANY LIMITED    (TH) 
555/1, Energy Complex Building A, 9th 
Floor, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak sub-district, Chatuchak 
district, Bangkok Metropolis 10900, 
THAILAND   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm (nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm); nhựa bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-35252 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) GC MARKETING SOLUTIONS 

COMPANY LIMITED   (TH) 
555/1, Energy Complex Building A, 9th 
Floor, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak sub-district, Chatuchak 
district, Bangkok Metropolis 10900, 
THAILAND  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm (nhựa tổng hợp, bán 
thành phẩm); nhựa bán thành phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
533 

(210) 4-2020-35253 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.7; A3.9.24; 3.9.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Hoàn   (VN) 
33 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống đến tận nơi có nhu cầu do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống để mang đi do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-35254 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.5.25; 24.1.1; 24.13.1; 5.5.16; 2.9.14; 

A2.9.15 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

nông sản NW Gia Bảo   (VN) 
Nhà ông Việt, thôn An Hiệp, xã Quỳnh 
Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế, khẩu trang y tế.   

 

 
(210) 4-2020-35255 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1; A26.11.8; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
sản xuất thương mại Phương 
Linh Bắc Ninh  (VN) 
Đường Lý Thái Tổ, phường Đình Bảng, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; thiết bị và dụng 

cụ y tế; khẩu trang y tế; gạc dùng trong phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; găng tay (trang phục); áo khoác choàng; quần dài; 
mạng che mặt.  
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(210) 4-2020-35256 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Hồng, xanh tím than nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH HONILAC Việt 
Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 163 phố Tư Đình, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm từ 
sữa. 

 

 
(210) 4-2020-35258 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) GREAT WALL MOTOR COMPANY 

LIMITED  (CN) 
2266 Chaoyang South Street, Baoding, 
Hebei 071000, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc đường ray; xe ô tô; xe 

hơi; xe ô tô dùng đi dã ngoại, cắm trại; xe cộ chạy điện; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; mô tơ cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông 
trên bộ; vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô; bánh xe ô tô; lốp ô tô; bộ ghế nệm cho phương tiện 
giao thông; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; thanh chắn chống va đập của ô tô; ổ líp dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp ly hợp cho phương tiện giao thông trên bộ; phanh 
cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe cộ [nắp ca pô]; kính chắn gió; gương chiếu hậu; cơ cấu 
giảm xóc cho ô tô; cửa cho xe cộ; bơm cho lốp xe đạp; xe đẩy tay; bộ đồ để sửa chữa và vá 
săm xe; ô tô không người lái [ô tô tự hành]. 

 
Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; xúc tiến kinh doanh [cho người khác]; mua sắm cho 
người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; quảng cáo; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ. 

 

Nhóm 37: Trạm dịch vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; bảo dưỡng và sửa chữa xe có 
động cơ; bảo dưỡng xe cộ; xử lý chống gỉ cho xe cộ; sửa chữa xe cộ bị hỏng hóc; tra dầu 
mỡ xe cộ; làm sạch xe cộ; rửa xe; đánh bóng xe cộ; đánh véc ni; chống gỉ làm sạch xe cộ; 
đắp lại lốp xe; lưu hoá lốp xe [sửa chữa]; cân chỉnh lốp xe; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc. 
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(210) 4-2020-35259 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.3.1 
(591) Đỏ, trắng, tím, vàng, da cam. 
(731) Công ty TNHH sơn MARTIN Việt 

Nam  (VN) 
Số 12B/TT6.2 khu đô thị mới nam đường 
32, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả, bột trét; xi măng; thạch cao; chất trám sử dụng trong trang trí nhà để sửa 

chữa vết nút, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; gạch. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn phủ, sơn lót, sơn chống thấm, sơn chống gỉ, vecni, chất kết dính 
dùng cho sơn, bột bả, bột trét, xi măng, thạch cao, chất trám sử dụng trong trang trí nhà để 
sửa chữa vết nút, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ, gạch; quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; bán đấu giá; marketing.  

 

 
(210) 4-2020-35260 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10; 3.7.10 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá cây, cam, 

tím, nâu, xanh da trời, hồng. 
(731) Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên Yến Sào Khánh 
Hòa  (VN) 
248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết 

xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa collagen (dùng cho 
mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng 
hạ thảo (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết 
xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa nhân sâm 
hoặc chiết xuất từ nhân sâm (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa thảo dược 
hoặc chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng 
chất (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Yến sào (tổ chừn ăn được), yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 
biến; thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); đồ uống 
chứa sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua. 
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Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm dinh 
dưỡng trên cơ sở ngũ cốc; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 
uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; bánh kẹo; thạch trái cây (dạng kẹo 
bánh). 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống không cồn); nước giải khát (đồ uống 
không cồn); nước giải khát làm từ yến sào (đồ uống không cồn); nước yến (đồ uống không 
cồn); nước giải khát có bổ sung đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo 
(đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát có bổ sung collagen 
(đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát có bổ sung nhân sâm 
hoặc chiết xuất từ nhân sâm (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải 
khát có bổ sung thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược (đồ uống không cồn, không dùng 
cho mục đích y tế); nước giải khát có bổ sung dưỡng chất; nước ép trái cây; nước giải khát 
từ trái cây. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi các loại hàng hoá gồm: Dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào 
(dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa collagen (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng 
cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc ehiết xuất từ nhân sâm (dùng 
cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược 
(dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất (dùng cho mục đích y 
tế), yến sào (tổ chim ăn được), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến, 
thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến), đồ uống chứa sữa 
(sữa là chủ yếu), sữa chua, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực 
phẩm dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc, kem lạnh, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở 
cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sô cô la, bánh kẹo, thạch trái cây 
(dạng kẹo bánh), đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống không cồn), nước giải khát (đồ 
uống không cồn), nước giải khát làm từ yến sào (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 
không cồn), nước giải khát có bổ sung đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ 
thảo (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát có bổ sung 
collagen (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát có bổ sung 
nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), 
nước giải khát có bổ sung thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược (đồ uống không cồn, 
không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát có bổ sung dưỡng chất, nước ép trái cây, 
nước giải khát từ trái cây. 

 
 

(210) 4-2020-35261 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.3.23 
(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 

62 khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; mặt nạ y tế. 
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(210) 4-2020-35262 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Bình Tiên Biên 

Hòa  (VN) 
Lô 101/2 và lô 101/11, khu công nghiệp 
Amata, phường Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp xách học sinh; va-li; ví (bóp); phụ kiện của túi xách: khung 

của túi xách tay, tay nắm của vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); đế cho đồ đi 
chân. 

 

 
(210) 4-2020-35263 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) GREAT WALL MOTOR COMPANY 

LIMITED  (CN) 
2266 Chaoyang South Street, Baoding, 
Hebei 071000, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc đường ray; xe ô tô; xe 

hơi; xe ô tô dùng đi dã ngoại, cắm trại; xe cộ chạy điện; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; mô tơ cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông 
trên bộ; vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô; bánh xe ô tô; lốp ô tô; bộ ghế nệm cho phương tiện 
giao thông; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; thanh chắn chống va đập của ô tô; ổ líp dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp ly hợp cho phương tiện giao thông trên bộ; phanh 
cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe cộ [nắp ca pô]; kính chắn gió; gương chiếu hậu; cơ cấu 
giảm xóc cho ô tô; cửa cho xe cộ; bơm cho lốp xe đạp; xe đẩy tay; bộ đồ để sửa chữa và vá 
săm xe; ô tô không người lái [ô tô tự hành]. 

 
Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; xúc tiến kinh doanh [cho người khác]; mua sắm cho 
người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; quảng cáo; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ. 

 

Nhóm 37: Trạm dịch vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; bảo dưỡng và sửa chữa xe có 
động cơ; bảo dưỡng xe cộ; xử lý chống gỉ cho xe cộ; sửa chữa xe cộ bị hỏng hóc; tra dầu 
mỡ xe cộ; làm sạch xe cộ; rửa xe; đánh bóng xe cộ; đánh véc ni; chống gỉ làm sạch xe cộ; 
đắp lại lốp xe; lưu hoá lốp xe [sửa chữa]; cân chỉnh lốp xe; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc. 
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(210) 4-2020-35264 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.15.15 
(731) GREAT WALL MOTOR COMPANY 

LIMITED  (CN) 
2266 Chaoyang South Street, Baoding, 
Hebei 071000, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc đường ray; xe ô tô; xe 

hơi; xe ô tô dùng đi dã ngoại, cắm trại; xe cộ chạy điện; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; mô tơ cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông 
trên bộ; vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô; bánh xe ô tô; lốp ô tô; bộ ghế nệm cho phương tiện 
giao thông; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; thanh chắn chống va đập của ô tô; ổ líp dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp ly hợp cho phương tiện giao thông trên bộ; phanh 
cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe cộ [nắp ca pô]; kính chắn gió; gương chiếu hậu; cơ cấu 
giảm xóc cho ô tô; cửa cho xe cộ; bơm cho lốp xe đạp; xe đẩy tay; bộ đồ để sửa chữa và vá 
săm xe; ô tô không người lái [ô tô tự hành]. 

 
Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; xúc tiến kinh doanh [cho người khác]; mua sắm cho 
người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; quảng cáo; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ. 

 
Nhóm 37: Trạm dịch vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; bảo dưỡng và sửa chữa xe có 
động cơ; bảo dưỡng xe cộ; xử lý chống gỉ cho xe cộ; sửa chữa xe cộ bị hỏng hóc; tra dầu 
mỡ xe cộ; làm sạch xe cộ; rửa xe; đánh bóng xe cộ; đánh véc ni; chống gỉ làm sạch xe cộ; 
đắp lại lốp xe; lưu hoá lốp xe [sửa chữa]; cân chỉnh lốp xe; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc. 

 
 

(210) 4-2020-35265 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

FidÐ  (VN) 
53/52 ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giầy dép, balo, túi xách, túi da, túi đeo chéo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, thắt lưng da, quần áo thể thao. 

 
 

(210) 4-2020-35266 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc NO VA  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi hoặc liên 

quan đến công viên theo chủ đề; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; dịch vụ khu vui chơi. 

 

 
(210) 4-2020-35267 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhôm Tân ¸  
(VN) 
Lô CN3B khu công nghiệp Lai Vu, xã 
Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh định hình. 

 
 

(210) 4-2020-35268 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.7; 26.2.7 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH may công 

nghiệp Việt Nhật  (VN) 
785 Đường TTN 35, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví tiền; ba lô; túi xách tay; túi du lịch; cặp da, túi cho thể thao. 
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(210) 4-2020-35269 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7; 26.1.1; A26.11.7; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH may công 

nghiệp Việt Nhật  (VN) 
785 Đường TTN 35, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví tiền; ba lô; túi xách tay; túi du lịch; cặp da, túi cho thể thao. 

 

 
(210) 4-2020-35270 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 26.2.7; A24.7.23; 24.7.3; 26.5.2 (540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất, chế biến cà 
phê Hàn Thuyên  (VN) 
429 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, 
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, cà phê bột, đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán, xuất nhập khẩu 
máy pha chế cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-35271 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 1.15.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Giang  (VN) 
Số nhà D322, chung cư Phúc Hưng, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; lập chỉ mục 
trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nền tảng/nền tảng như là dịch vụ; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; cung cấp phần mềm như 1 dịch vụ; tạo lập và duy trì trang web cho người khác/ 
tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác. 
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(210) 4-2020-35272 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại sơn Victory  (VN) 
175/87/16/12 đường số 2, khu phố 1, 
phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước. 

 

 
(210) 4-2020-35273 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Nguyễn Xuân Sanh  (VN) 

221/192 ấp 5, xã Đông Tbạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2020-35274 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 
Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm kem dưỡng da; kem chống nắng; mỹ phẩm sáng da làm từ thảo dược. 
 

Nhóm 05: Dầu xoa bóp; dầu thảo dược dùng ngoài da sử dụng trong mục đích y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2020-35275 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cà phê Đáp  
(VN) 
Tổ 8, ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, 
huyện An Phú, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; trà (chè).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; khách 
sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2020-35276 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hương Hậu  
(VN) 
ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, huyện 
An Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; chế phẩm thực vật thay thế cà 

phê, chế phẩm dinh dưỡng sử dụng thay thế cà phê; chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; 
đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; caramels 
(candy), caramel nước màu từ đường thốt nốt; mật ong; đường phèn; mật đường cho thực 
phẩm; tương ớt; gạo; đá viên. 

 

 
(210) 4-2020-35277 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hương Hậu  
(VN) 
ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, huyện 
An Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; chế phẩm thực vật thay thế cà 

phê, chế phẩm dinh dưỡng sử dụng thay thế cà phê; chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; 
đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; caramels 
(candy), caramel nước màu từ đường thốt nốt; mật ong; đường phèn; mật đường cho thực 
phẩm; tương ớt; gạo; đá viên. 

 

 
(210) 4-2020-35278 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.6; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại 
Hương Miền Nam  (VN) 
Số 135/13, đường Bố Minh, tổ 15, ấp 
Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú 
Giáo, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm nước chấm, gia vị thực phẩm. 
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(210) 4-2020-35279 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH T&G Hồ Chí Minh  
(VN) 
31 Nguyễn Văn Thương, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại khóa kẹp bằng kim loại, trừ khóa điện; giá đỡ chân bắt kính bằng kim 

loại; tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; tay vịn cầu thang bằng kim loại; phụ 
kiện lắp ráp bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; công tắc điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; attomat điện 
các loại. 

 
Nhóm 11: Bóng đèn; đèn chiếu sáng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập các loại khóa kẹp bằng kim loại, giá đỡ chân bắt 
kính bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, tay vịn cầu thang 
bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại, dây điện, dây cáp điện, công tắc điện, ổ cắm 
điện, phích cắm điện, attomat điện các loại, bóng đèn, đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2020-35280 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ 

WINCO  (VN) 
21 phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý; dịch vụ đại diện theo ủy quyền 

cho khách hàng trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để 
thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 
tư vấn pháp luật; dịch vụ công chứng; dịch vụ thừa phát lại; dịch vụ liên quan đến đàm phán 
hợp đồng cho người khác; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); đăng ký công bố tiêu 
chuẩn chất lượng hàng hóa; đăng ký mã số mã vạch; đăng ký lưu hành mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật; tư vấn lập hồ sơ dự án xin 
cấp giấy phép đầu tư cho cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại việt nam (tư vấn 
pháp lý); tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - quyền tác giả-giống 
cây trồng; dịch vụ hỗ trợ giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
hỗ trợ các biện pháp bảo vệ đối tượng sở hữu trí tuệ; điều tra và cung cấp thông tin về việc 
đăng ký và sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ; tra cứu thông tin về tình trạng pháp lý của các 
đối tượng sở hữu trí tuệ; đàm phán và hỗ trợ đàm phán trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển 
giao công nghệ, đầu tư; soạn thảo điều lệ các loại hình doanh nghiệp; soạn thảo tài liệu 
pháp lý; tiến hành các thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp; dịch vụ pháp lý khác. 
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(210) 4-2020-35281 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ 

WINCO  (VN) 
21 phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý; dịch vụ đại diện theo ủy quyền 

cho khách hàng trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để 
thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 
tư vấn pháp luật; dịch vụ công chứng; dịch vụ thừa phát lại; dịch vụ liên quan đến đàm phán 
hợp đồng cho người khác; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); đăng ký công bố tiêu 
chuẩn chất lượng hàng hóa; đăng ký mã số mã vạch; đăng ký lưu hành mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật; tư vấn lập hồ sơ dự án xin 
cấp giấy phép đầu tư cho cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại việt nam (tư vấn 
pháp lý); tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - quyền tác giả-giống 
cây trồng; dịch vụ hỗ trợ giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
hỗ trợ các biện pháp bảo vệ đối tượng sở hữu trí tuệ; điều tra và cung cấp thông tin về việc 
đăng ký và sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ; tra cứu thông tin về tình trạng pháp lý của các 
đối tượng sở hữu trí tuệ; đàm phán và hỗ trợ đàm phán trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển 
giao công nghệ, đầu tư; soạn thảo điều lệ các loại hình doanh nghiệp; soạn thảo tài liệu 
pháp lý; tiến hành các thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp; dịch vụ pháp lý khác. 

 

(210) 4-2020-35282 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ 

WINCO  (VN) 
21 phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý; dịch vụ đại diện theo ủy quyền 

cho khách hàng trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để 
thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 
tư vấn pháp luật; dịch vụ công chứng; dịch vụ thừa phát lại; dịch vụ liên quan đến đàm phán 
hợp đồng cho người khác; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); đăng ký công bố tiêu 
chuẩn chất lượng hàng hóa; đăng ký mã số mã vạch; đăng ký lưu hành mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật; tư vấn lập hồ sơ dự án xin 
cấp giấy phép đầu tư cho cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại việt nam (tư vấn 
pháp lý); tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp-quyền tác giả-giống 
cây trồng; dịch vụ hỗ trợ giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
hỗ trợ các biện pháp bảo vệ đối tượng sở hữu trí tuệ; điều tra và cung cấp thông tin về việc 
đăng ký và sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ; tra cứu thông tin về tình trạng pháp lý của các 
đối tượng sở hữu trí tuệ; đàm phán và hỗ trợ đàm phán trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển 
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giao công nghệ, đầu tư; soạn thảo điều lệ các loại hình doanh nghiệp; soạn thảo tài liệu 
pháp lý; tiến hành các thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp; dịch vụ pháp lý khác. 

 

 
(210) 4-2020-35283 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.14; A5.7.23 
(591) Vàng đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Bear  
(VN) 
BT8-SN12A, khu đô thị mới An Hưng, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp sạc; củ sạc; sạc dự phòng; tai nghe không dây; đồng hồ thông minh; 

usb.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, quản lý kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử qua weh 
hoặc app: giày dép, quần áo thời trang, túi ví balo, mỹ phẩm, điện thoại, máy tính, dụng cụ 
thiết bị tiện ích.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính, thiết kế phần cứng phần mềm máy tính, dịch vụ liên 
quan đến điện toán đám mây, và lưu trữ trực tuyến, sao lưu dữ liệu, dịch vụ liên quan đến 
công cụ tìm kiếm.  

 

 
(210) 4-2020-35284 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Bear  
(VN) 
BT8-SN12A, khu đô thị mới An Hưng, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp sạc; củ sạc; sạc dự phòng; tai nghe không dây; đồng hồ thông minh; 

usb.  
 
 

(210) 4-2020-35285 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) 1. Lưu Thị Thúy  (VN) 
Xóm Thượng, thôn Trai Trang, thị trấn 
Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

2. Vũ Thị Minh Hằng  (VN) 
Thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm quần áo, 
dày giép.  

 

 
(210) 4-2020-35286 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A23.5.5 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Len Fashion  
(VN) 
Số 114 Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố 5, 
phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội     

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; thắt lưng [trang phục].  

 

 
(210) 4-2020-35288 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Thủy     (VN) 

Số 76 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 

LINK) 
 
(511)   Nhóm 35: Tuyển dụng nhân sự và sắp xếp việc làm; văn phòng tuyến dụng lao động; dịch 

vụ môi giới việc làm.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 
 

(210) 4-2020-35289 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Thủy    (VN) 

Số 76 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 
LINK) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới việc làm cho người lao động; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ 

cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người lao động. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2020-35290 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Thủy     (VN) 

Số 76 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 

LINK) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 

 
(210) 4-2020-35292 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.15; A3.9.24; 26.1.1; 26.1.5; 

A26.11.7 
(591) Vàng nâu, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BRAV   (VN) 
237/6 đường Hoàng Diệu, phường 08, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Mực đông lạnh; tôm đông lạnh; cá nguyên con đông lạnh; cá fillet đông lạnh; ốc 

đông lạnh; nhuyễn thể hai mảnh đông lạnh; mực khô; tôm khô; cá khô; mực tẩm ướp giạ vị; 
tôm tẩm ướp gia vị; cá nguyên con làm sạch tẩm ướp gia vị; cá fillet tẩm ướp gia vị; nhuyễn 
thể hai mảnh tẩm ướp gia vị; chả mực; chả cá; chả tôm; chả cua; rau củ quả sấy khô; kim 
chi; dưa cải chua.  

 
Nhóm 30: Nước xốt dùng cho món nướng, chiên, xào, canh súp; rau củ quả gia vị.  

 
Nhóm 31: Tôm còn sống; cua còn sống; cá còn sống; ốc còn sống; nhuyễn thể hai mảnh 
còn sống; rau củ quả tươi.  

 

 
(210) 4-2020-35293 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 6.7.4; 7.3.11 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xây dựng Thuận Đạt  (VN) 
51B đường số 12, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng, xây dựng, tư vấn xây dựng.  
 

 
(210) 4-2020-35294 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2; 26.4.10 

(591) Trắng, xanh tím than, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH New York Nano 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 4, số 9, ngõ 19 Kim Đồng, Giáp 

Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót sơn phủ, sơn chống thấm. 
 

 
(210) 4-2020-35295 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại hóa chất xây 
dựng Hoàng Kim  (VN) 
Nhà số 2 ngách 76/1 phố Hoa Lâm, 

phường Việt Hưng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia bê tông; hóa chất chống thấm. 

 

 
(210) 4-2020-35296 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.9.1; 9.5.1; A9.5.2 

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế thời 
trang Thành Đạt  (VN) 
140/98/16/4 Vườn Lài, phường An Phú 

Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; mũ (nón); dây thắt I−ng (trang phục).  
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(210) 4-2020-35298 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh, đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mỹ Nguyên Việt Nam   (VN) 
ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; xà phòng; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; nước súc miệng 

(không dùng cho mục đích y tế).    
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, bàn chải dùng cho cơ thể người; bàn chải làm sạch cho răng 
và lợi.  

 

 
(210) 4-2020-35299 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mỹ Nguyên Việt Nam      (VN) 
ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa thuộc nhóm này như: rổ, chậu, khay, chai, can, sọt rác.  

 

 
(210) 4-2020-35300 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.11.3 (540) 

 

(731) Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp 
Sáng tạo Quốc gia   (VN) 
39 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; dịch vụ đào tạo.  

 

 
(210) 4-2020-35301 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.5; A3.7.24 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức An Hải 
Dương  (VN) 
Thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo (dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tổ chức thi chứng chỉ Anh ngữ 
quốc tế; huấn luyện về giảng dạy tiếng Anh; hướng dẫn du học nước ngoài; dịch vụ phiên 
dịch viên). 

 
 

(210) 4-2020-35305 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 7.1.16; 7.1.6; A5.1.12; 5.7.21; 

A6.3.3; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 8.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, nâu, 

vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Vũ Phương Thúy  (VN) 
Số 128 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem: kem tươi; kem dừa; kem que; kem cốc; kem hộp; kem ốc quế; kem túi.  
 

 
(210) 4-2020-35306 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Diệp Anh  
(VN) 
Khu 10, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh 
Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế: trà diếp cá.  
 

(210) 4-2020-35307 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.2.7; A26.11.7; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV kính Thủy 
Ngân   (VN) 
Tổ dân phố Độc Lập, thị trấn Thanh 
Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kính xây dựng. 
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(210) 4-2020-35308 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Cam, xanh lục, trắng. 

(540) 

 

(731) Hoàng Thế Trung  (VN) 
Số 11 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 09: Khóa điện tử; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; thẻ từ được mã hóa; thẻ nhận 

dạng từ tính; thẻ an toàn [thiết bị mã hóa]; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]. 
 

 
(210) 4-2020-35309 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.9; A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Cam, xanh da trời, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thành Thiện  (VN) 
Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-35310 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.8; A26.4.6 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Thế Hệ Mới  (VN) 

309 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-35311 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Hữu Đoài  (VN) 
Số 5 đường Phước Lý 2, tổ 267, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ ghép nối âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị thu hình, thiết bị 

ngoại vi máy vi tính; micrô; pin mặt trời.  
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Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hoà không khí; quạt điện dùng cho cá 
nhân, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị lọc nước; thiết bị lọc không khí.  

 

 
(210) 4-2020-35312 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.1; 2.5.3 
(591) Đen, ghi. 
(731) YONG CHENG BUSINESS CO., LTD  

(TW) 
No.311, Sec. 4, Ziyou Rd., East Dist, 
Taichung City 40147, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 

quầy rượu; cho thuê phòng họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh. 
 

 
(210) 4-2020-35313 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Minh Minh  
(VN) 
65 đường số 44, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; găng tay y tế; thiết bị và 

dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2020-35314 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Minh Minh  
(VN) 
65 đường số 44, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; đại lý, 

phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y 
tế, găng tay y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, văn phòng phẩm, ấn phẩm (sản phẩm in), trò chơi, 
đồ chơi, quần, áo, giày dép, cặp, túi, ví, đồ da và giả da, đồ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, 
kệ).  
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(210) 4-2020-35315 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 20.5.25 
(591) Xanh lục. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vườn Giấy Việt  
(VN) 
Đường Trần Nhân Tông nối dài, tổ 1, 
thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy nghệ thuật dùng làm đồ lưu niệm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, phân phối, xuất nhập khẩu: đèn chiếu sáng, đèn bàn, đèn 
tường, đèn trần, đèn chùm, đèn lồng, tranh ảnh từ giấy, tranh vẽ từ giấy, tranh đồ họa từ 
giấy, tranh trang trí từ giấy, túi, ví, ô (dù), túi xách, quạt dùng cho cả nhân [không dùng 
điện], bình phong [đồ đạc], đèn nến, giấy nghệ thuật dùng làm đồ lưu niệm.   

 

 
(210) 4-2020-35316 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) OHLONE PRESS, LLC   (US) 

1830 Leavenworth Street San Franciseo 
CA 94109 UNITED STATES OF 
AMERICA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế để lọc mầm bệnh, phấn hoa, vi khuẩn, nấm mốc và bụi công 

nghiệp.  

 
 

(210) 4-2020-35317 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.2; 26.4.4; 26.4.7 
(731) OHLONE PRESS, LLC   (US) 

1830 Leavenworth Street San Francisco 
Ca 94109 United States Of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế để lọc mầm bệnh, phấn hoa, vi khuẩn, nấm mốc và bụi công 

nghiệp.  
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(210) 4-2020-35318 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.5.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần CVV Việt Nam  
(VN) 
Số 39 thôn Khê Tang, xã Cự khê, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tập hợp và trưng bầy các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi 

ích của khách hàng để họ dễ xem và mua hàng hóa này qua phương tiện truyền thông điện 
tử.  

 

 
(210) 4-2020-35319 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sally Beauty  
(VN) 
20 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm điều trị bệnh trứng cá; nước rửa tay diệt khuẩn, chất độn da có thể 
tiêm được; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da; tế bào gốc dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35320 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sally Beauty  
(VN) 
20 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; 

dịch vụ cắt sửa móng tay; phẫu thuật tạo hình; xoa bóp. 
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(210) 4-2020-35321 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sally Beauty  
(VN) 
20 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; 

dịch vụ cắt sửa móng tay; phẫu thuật tạo hình; xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2020-35322 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 

(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sally Beauty  
(VN) 
20 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; 

dịch vụ cắt sửa móng tay; phẫu thuật tạo hình; xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2020-35323 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 

(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sally Beauty  
(VN) 
20 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; 

dịch vụ cắt sửa móng tay; phẫu thuật tạo hình; xoa bóp. 
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(210) 4-2020-35324 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sally Beauty  
(VN) 
20 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2020-35325 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sally Beauty  
(VN) 
20 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2020-35326 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Xám trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sally Beauty  
(VN) 
20 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng. 
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(210) 4-2020-35327 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại học 
Fulbright Việt Nam  (VN) 
Lô E4-2, đường D2. khu Công nghệ cao, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản trị kinh doanh; tư vấn quản lý cho các cơ 

quan, đơn vị, công ty. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 

(210) 4-2020-35329 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Viview Việt Nam  (VN) 
Số 16 phố Trần Điền, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị định vị toàn cầu (gps); thiết bị định vị bằng 

âm thanh. 
 

 
(210) 4-2020-35330 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-Chome, Kita-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka 530-8203, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị bia; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; bia; bia 

mạch nha thấp; nước khoáng và nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống trái cây 
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và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống làm từ nước trái 

cây (mocktail). 

 

Nhóm 33: Rượu cốc-tai; đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống làm từ sochu Nhật bản [chuhai]; 

đồ uống có cồn có hương vị bia không sử dụng mạch nha hoặc lúa mì; đồ uống có cồn có 

hương vị bia sử dụng mạch nha hoặc lúa mì (trừ bia và bia mạch nha thấp); đồ uống có cồn, 

trừ bia. 

 
 

(210) 4-2020-35331 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Doctor Home  (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Diamond Flower, số 48 

Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dịch truyền và các chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh cá nhân, có chứa thuốc; thảo dược; dược liệu và 

sản phẩm chăm sóc sức khỏe làm từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị chẩn đoán dùng 

cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xoa bóp; khẩu trang y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ tư vấn y tế và chăm sóc sức khỏe; 

dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ nha khoa; cho thuê thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-35334 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.13.1; 5.3.20; 5.5.14; 9.1.10 

(591) Vàng, xanh lá cây,đỏ thẫm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tươi  (VN) 
Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy học. 
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(210) 4-2020-35335 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh, đen. (540) 

 

(731) Công ty TNHH LINGROUP 
GLOBAL  (VN) 
Số 34, ngách 106/15 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Cốc nguyệt san. 

 

 
(210) 4-2020-35337 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đại Tân 
Chánh  (VN) 
Cụm công nghiệp Đại Hiệp, xã Đại Hiệp, 
huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 19: Đá để xây dựng; tấm nhựa dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Đấu giá bất động sản; mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; kinh doanh 
cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; dịch vụ xây dựng công trình công cộng; 
khai thác khoáng sản; khai thác đá.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ kho hàng hóa; dịch vụ lưu kho; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho 
thuê kho chứa hàng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày. 

 

 
(210) 4-2020-35338 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.23; 2.3.8; A2.3.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Trường Đại học Thể dục Thể 
thao Đà Nẵng  (VN) 
44 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo; giáo dục, đào tạo, giảng dạy; đào tạo về phát triển kỹ 
năng con người. 

 

 
(210) 4-2020-35339 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu quốc tế Minh 
Tâm  (VN) 
85 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35340 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 2.9.1; 26.3.1 
(591) Đem, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu quốc tế 
Phương Tuyến  (VN) 
57 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35341 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) YONGKWANG FLEXIBLE IND. CO., 

LTD.  (KR) 
96 Block 16 Lot, 156, Namdongdong-ro, 
Namdong-gu, Inchoen 21691, Republic 
of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 

(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 06: Khớp nối linh hoạt bằng kim loại; khớp nối giãn nở bằng kim loại; khớp nối giãn 

nở bằng kim loại dùng cho ống mềm bằng vải; cơ cấu ghép nối nhanh bằng kim loại; khớp 

nối linh hoạt bằng kim loại dùng cho ống mềm; bộ nối ống mềm bằng kim loại; cơ cấu nối 

ống mềm bằng thép; cơ cấu ghép nối bằng kim loại để giữ chặt ống dẫn; khớp nối ống dẫn 

bằng kim loạị; bộ cơ cấu ghép nối và khớp nối ống dẫn bằng kim loại; cơ cấu ghép nối linh 

hoạt bằng kim loại dùng cho ống mềm; cơ cấu nối bằng kim loại dùng cho ống mềm;  kẹp 
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bằng kim loại dùng cho ống mềm; ống kim loại dùng cho tổ hợp ống dẫn; bộ cơ cấu ghép 

nối và khớp nối bằng kim loại dùng cho ống dẫn; vòng kẹp kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-35342 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
28/9/5 đường 9A, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Áo váy; áo vét [quần áo]; quần dài; quần áo may sẵn; áo sơ mi; đồng phục.  
 

 
(210) 4-2020-35343 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Hoàng Viết Thắng  (VN) 
2.07 CC Thái An 2, KP5, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: trà (chè), cà phê các loại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống tại chỗ; cung cấp thức ăn mang; dịch vụ quán 

ăn; dịch vụ quán cà phê; quán nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2020-35344 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.1.18; 26.1.1; 5.5.19; A5.5.21; 

A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Dương Văn Biên  (VN) 
Văn Sơn, Tân Tiến, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm khác dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; tã lót dùng 

cho em bé và cho người không tự chủ tiểu tiện.  
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(210) 4-2020-35345 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; 24.1.1; 26.5.1; A26.11.9 

(591) Vàng gold, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất dược 
liệu Yên Bái Thanh Sơn  (VN) 
Thôn An Khang, xã Đông An, huyện 

Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng bao gồm: cao bột cà gai  leo, cao dẻo cà gai 

leo, trà túi lọc cà gai leo, trà hòa tan cà gai leo. 
 

 
(210) 4-2020-35346 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; 26.11.3; A26.11.8; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàn Cầu 
Resort Vịnh Kim Cương   (VN) 
Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thôn Phước 

Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa). 
 

 
(210) 4-2020-35347 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.14; A5.3.13 

(591) Nâu, xanh. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể TRÀ 
CHAN - CHANTEA   (VN) 
121 Lê Lợi, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
563 

(210) 4-2020-35348 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh nước biển đậm, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư khu du lịch 
- phim trường Vina   (VN) 
Tầng 1, khách sạn Central, số 01 Lê Lợi, 
phường Chánh Lộ, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới 

bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; tư vấn 
xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng, lắp đặt khu vui chơi, giải 
trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ, biệt thự nghỉ dưỡng); dịch vụ 
cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-35349 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

trục chà lúa Tân Lúa Vàng  
(VN) 
C22- C24 ®−ßng số 6, khu công nghÝÖp 
Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 07: Trục chà lúa bằng cao su (bộ phận của máy).  

 
 

(210) 4-2020-35350 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 20.5.7; A15.9.18; A26.11.7 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Vũ Quang Huy   (VN) 

87/53 Ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự; cung cấp thông tin về nhân sự; dịch 

vụ giới thiệu việc làm và tất cả thông qua phần mềm nhân sự, trang web tuyển dụng, việc 

làm, thông tin nhân sự. 
 

 
(210) 4-2020-35351 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.11.3; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tín Thăng  (VN) 
17A Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và các loại xe có động cơ, phụ tùng xe các loại.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa xe; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe cộ ở các trạm 

phục vụ xe cộ; dịch vụ rửa xe.  

 

Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; cho thuê xe; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; 

kho hàng hoá; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ bốc dỡ. 
 

 
(210) 4-2020-35352 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.11.3; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tín Thăng  (VN) 
17A Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và các loại xe có động cơ, phụ tùng xe các loại.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa xe; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe cộ ở các trạm 

phục vụ xe cộ; dịch vụ rửa xe.  
 

Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; cho thuê xe; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; 

kho hàng hoá; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ bốc dỡ. 
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(210) 4-2020-35353 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Trần Quang Phát   (VN) 

106I/89 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại, mua bán dầu chống gỉ, chế phẩm chống gỉ, chế 

phẩm chống ăn mòn, chế phẩm bảo vệ kim loại, sơn phủ chống gỉ, chế phẩm bảo quản gỗ. 

 
 

(210) 4-2020-35354 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ dược phẩm VINA  (VN) 
Số 42/72 Nguyễn Giản Thanh, phưòng 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2020-35355 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; A7.1.11; 7.1.24; 

A5.3.13 
(591) Vàng, xanh lá cây, vàng kem nhạt. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Quê Hương  (VN) 
130/10/14 Tên Lửa, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nhà nghỉ du lịch; khu lưu trú 

nghỉ dưỡng du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort). 
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(210) 4-2020-35356 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 1.15.23; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
VINAPAS  (VN) 
12 đường số 17, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; lúa mạch lên men [bia]; đồ uống không có cồn; 
đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; chiết xuât của 
trái cây không có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn (đồ uống từ nước quả ép không có cồn); nước ép trái cây (nước quả ép); mật 
hoa quả, không có cồn; nước quả cô đặc, không có cồn); nước chanh; nước quả [đồ uống] 
(nước giải khảt bằng trái cây [đồ uống]. 

 
 

(210) 4-2020-35357 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 9.7.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 48 BISTRO  (VN) 
Số 52 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Sôcola; kẹo; ca cao; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh kẹo trái cây; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bún/miến/mì sợi nhỏ. 

 

Nhóm 31: Quả tươi; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi.  
 

Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; bia; đồ uống không có cồn; nước uống có ga; 
nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước sinh tố; nước ngọt; đồ 
uống trên cơ sở đậu nành, không phải chất thay thế sữa. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn trên cơ sở mía; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uông tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-35360 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Trung Hưng  
(VN) 
1A Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-35361 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 18.2.1 
(591) Cam, xanh chàm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM khẩu 
trang Thành Công  (VN) 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35362 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hường  (VN) 
Số 102 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm: túi xách tay, túi xách tay 
cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt 
lưng [trang phục]. 

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang.  

 

(210) 4-2020-35363 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.15.1; 26.2.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hường  (VN) 
Số 102 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền. 
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Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm: túi xách tay, túi xách tay 
cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt 
lưng [trang phục]. 

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 

 

 
(210) 4-2020-35364 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Lê Đình Long  (VN) 
P107 - A4 ngõ 102 Nguyễn Huy Tưởng, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi đa năng dùng điện; nồi áp suất điện; nồi cơm điện; bếp điện; nồi hấp đa năng 

dùng điện; nồi chiên không dầu. 
 

 
(210) 4-2020-35365 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm L.A.M  
(VN) 
Số 200, dịch vụ 07, KĐT Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; thuốc đánh răng; xà phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc, thuốc đánh răng, 
xà phòng. 

 

 
(210) 4-2020-35366 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Hương 
Việt Mỹ  (VN) 
Tầng 7, số nhà 125-127 phố Thái Thịnh, 
phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm dùng trong thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khỏe và 

dung dịch cho mục đích làm đẹp, da liễu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy, đào tạo và tổ chức hội thảo chuyên đề. 
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện (spa); chăm sóc sắc đẹp; phẫu thuật tạo hình; nha khoa thẩm mỹ; 
phòng khám da liễu.  

 

 
(210) 4-2020-35367 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; A2.1.16; A2.3.16; 2.3.1 
(591) Xanh tím than, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Hương 
Việt Mỹ  (VN) 
Tầng 7, số nhà 125-127 phố Thái Thịnh, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm dùng trong thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khỏe và 
dung dịch cho mục đích làm đẹp, da liễu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy, đào tạo và tổ chức hội thảo chuyên đề. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện (spa); chăm sóc sắc đẹp; phẫu thuật tạo hình; nha khoa thẫm mỹ; 
phòng khám da liễu. 

 
 

(210) 4-2020-35368 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 26.1.2; A26.1.18; A1.1.9; A1.1.2
(591) Xanh đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngọc Hương 
Việt Mỹ  (VN) 
Tầng 7, số nhà 125-127 phố Thái Thịnh, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm dùng trong thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khỏe và 
dung dịch cho mục đích làm đẹp, da liễu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy, đào tạo và tổ chức hội thảo chuyên đề. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện (spa); chăm sóc sắc đẹp; phẫu thuật tạo hình; nha khoa thẫm mỹ; 
phòng khám da liễu. 

 
 

(210) 4-2020-35369 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nhất 
Việt  (VN) 
Số 43/26, đường Nguyễn Đình Tứ, 
phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; thuốc dùng cho 
người; dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35370 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.2.7 (540) 

  

(731) Phạm Thị Ngọc Anh  (VN) 
37 ngõ 189 Giảng Võ, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-35371 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế á Đông  (VN) 
Số 167 phố Giáp Nhất, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, tẩy dầu mỡ; xà 

phòng không chứa thuốc; mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm vệ sinh và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn chế phẩm vệ 
sinh và vật tư y tế. 

 
 

(210) 4-2020-35372 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Phúc An  (VN) 
Số 1, ngõ D Vạn Phúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2020-35373 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 3.7.19 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH LATIE  (VN) 

Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540)     

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2020-35374 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng, cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH LATIE  (VN) 

Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2020-35375 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 1.15.11 
(591) Vàng, xanh dương, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH LATIE  (VN) 

Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2020-35376 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.11; A26.4.6; 

A26.11.9 
(731) COLE HAAN LLC  (US) 

150 Ocean Road, Greenland, New 
Hampshire 03840, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 18: Túi da; ví tiền; túi du lịch; túi thể thao (duffle bags); ba lô; túi cầm tay cho phụ 
nữ; túi đeo vai; túi vải (tote bags). 

 
Nhóm 25: Đồ đi chân; giầy ống; giầy; giầy thể thao; giầy cao gót; dép và dép đi trong nhà; 
giày vải có đế bằng sợi tết; quần áo; áo vét; áo khoác có mũ trùm đầu; áo choàng ngoài; tất 
ngắn cổ; thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2020-35377 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 25.12.1 
(731) Công ty TNHH 1LIFE  (VN) 

Tầng 10, 21 Nguyễn Trung Ngạn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; băng vệ sinh phụ nữ; thực phẩm chức 

năng. 
 

 
(210) 4-2020-35378 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TITAN COMPANY LIMITED  (IN) 

No. 193, Veerasandra, Electronics City 
P.O., Off Hosur Main Road, Bangalore - 
560 100, India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể; nước hoa, bao gồm cả nước 

hoa dạng xịt; hương liệu [tinh dầu]; chất khử mùi dùng cho các nhân; chất lỏng làm rụng 
lông; tinh dầu; dầu oải hương; nước sơn móng. 

 
 

(210) 4-2020-35379 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7 Đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu. 
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Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 
ấm dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ. 

 
Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô điện; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe 
máy; xe scutơ; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 
bằng xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe 
địa hình; xe máy chạy trên tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ]; xe lăn 
dùng cho người tàn tật; tàu và thuyền; tàu thủy cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công 
nghiệp không người lái; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô con; xe ô tô 
thể thao; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách 
ngồi); xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; du thuyền; phương tiện giao 
thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe cộ mặt đất; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe tiện 
ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ ba bánh [xe cộ]; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp điện; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; các thành phần 
và bộ phận cấu tạo của tất cả các loại xe địa hình; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy chạy trên tuyết; các thành phần và bộ phận cấu tạo của ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi 
chơi gôn [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe lăn dùng cho người tàn tật; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu 
thủy cá nhân; các thành phần và bộ phận cấu tạo của máy bay; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; các thành phần và bộ phận cấu tạo 
của xe ô tô; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe ô tô thể thao; các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của xe điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe thùng (xe nhỏ gắn vào 
bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
xe đạp ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao thông đường thủy; 
các thành phần và bộ phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
phương tiện giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 
ray. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, 
nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô; 
dịch vụ tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, 
đánh giá, môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe ô tô; 
đánh bóng xe ô tô. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê ô tô; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; thông 
tin vận tải. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế nội 
thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu 
cơ khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô. 
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(210) 4-2020-35380 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 
ấm dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ. 

 
Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô điện; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe 
máy; xe scutơ; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 
bằng xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe 
địa hình; xe máy chạy trên tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ]; xe lăn 
dùng cho người tàn tật; tàu và thuyền; tàu thủy cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công 
nghiệp không người lái; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô con; xe ô tô 
thể thao; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách 
ngồi); xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; du thuyền; phương tiện giao 
thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe cộ mặt đất; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe tiện 
ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ ba bánh [xe cộ]; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp điện; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; các thành phần 
và bộ phận cấu tạo của tất cả các loại xe địa hình; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy chạy trên tuyết; các thành phần và bộ phận cấu tạo của ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi 
chơi gôn [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe lăn dùng cho người tàn tật; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu 
thủy cá nhân; các thành phần và bộ phận cấu tạo của máy bay; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; các thành phần và bộ phận cấu tạo 
của xe ô tô; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe ô tô thể thao; các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của xe điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe thùng (xe nhỏ gắn vào 
bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
xe đạp ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao thông đường thủy; 
các thành phần và bộ phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
phương tiện giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 
ray. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, 
nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn. 
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Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô; 
dịch vụ tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, 
đánh giá, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe ô tô; 
đánh bóng xe ô tô. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê ô tô; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; thông 
tin vận tải. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế nội 
thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu 
cơ khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-35381 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 
ấm dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ. 

 
Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô điện; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe 
máy; xe scutơ; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 
bằng xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe 
địa hình; xe máy chạy trên tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ]; xe lăn 
dùng cho người tàn tật; tàu và thuyền; tàu thủy cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công 
nghiệp không người lái; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô con; xe ô tô 
thể thao; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách 
ngồi); xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; du thuyền; phương tiện giao 
thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe cộ mặt đất; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe tiện 
ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ ba bánh [xe cộ]; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp điện; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; các thành phần 
và bộ phận cấu tạo của tất cả các loại xe địa hình; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy chạy trên tuyết; các thành phần và bộ phận cấu tạo của ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi 
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chơi gôn [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe lăn dùng cho người tàn tật; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu 
thủy cá nhân; các thành phần và bộ phận cấu tạo của máy bay; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; các thành phần và bộ phận cấu tạo 
của xe ô tô; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe ô tô thể thao; các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của xe điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe thùng (xe nhỏ gắn vào 
bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
xe đạp ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao thông đường thủy; 
các thành phần và bộ phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
phương tiện giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 
ray. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, 
nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô; 
dịch vụ tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, 
đánh giá, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe ô tô; 
đánh bóng xe ô tô. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê ô tô; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; thông 
tin vận tải. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế nội 
thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu 
cơ khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-35382 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
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(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 
ấm dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ. 
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Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô điện; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe 

máy; xe scutơ; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 

bằng xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe 

địa hình; xe máy chạy trên tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ]; xe lăn 

dùng cho người tàn tật; tàu và thuyền; tàu thủy cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công 

nghiệp không người lái; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô con; xe ô tô 

thể thao; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách 

ngồi); xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; du thuyền; phương tiện giao 

thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; các thành 

phần và bộ phận cấu tạo của xe cộ mặt đất; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe tiện 

ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy; các thành 

phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 

máy ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ ba bánh [xe cộ]; các thành 

phần và bộ phận cấu tạo của xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; các thành 

phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp điện; các 

thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; các thành phần 

và bộ phận cấu tạo của tất cả các loại xe địa hình; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 

máy chạy trên tuyết; các thành phần và bộ phận cấu tạo của ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi 

chơi gôn [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe lăn dùng cho người tàn tật; các 

thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu 

thủy cá nhân; các thành phần và bộ phận cấu tạo của máy bay; các thành phần và bộ phận 

cấu tạo của máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; các thành phần và bộ phận 

cấu tạo của động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; các thành phần và bộ phận cấu tạo 

của xe ô tô; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe ô tô thể thao; các thành phần và bộ 

phận cấu tạo của xe điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe thùng (xe nhỏ gắn vào 

bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); các thành phần và bộ phận cấu tạo của 

xe đạp ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao thông đường thủy; 

các thành phần và bộ phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 

phương tiện giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 

ray. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, 

nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn. 
 

Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô; 

dịch vụ tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, 

đánh giá, môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe ô tô; 

đánh bóng xe ô tô. 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê ô tô; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; thông 

tin vận tải. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế nội 

thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu 

cơ khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô. 
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(210) 4-2020-35383 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 
ấm dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ. 

 
Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô điện; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe 
máy; xe scutơ; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 
bằng xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe 
địa hình; xe máy chạy trên tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ]; xe lăn 
dùng cho người tàn tật; tàu và thuyền; tàu thủy cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công 
nghiệp không người lái; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô con; xe ô tô 
thể thao; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách 
ngồi); xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; du thuyền; phương tiện giao 
thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe cộ mặt đất; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe tiện 
ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ ba bánh [xe cộ]; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp điện; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; các thành phần 
và bộ phận cấu tạo của tất cả các loại xe địa hình; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy chạy trên tuyết; các thành phần và bộ phận cấu tạo của ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi 
chơi gôn [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe lăn dùng cho người tàn tật; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu 
thủy cá nhân; các thành phần và bộ phận cấu tạo của máy bay; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; các thành phần và bộ phận cấu tạo 
của xe ô tô; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe ô tô thể thao; các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của xe điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe thùng (xe nhỏ gắn vào 
bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
xe đạp ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao thông đường thủy; 
các thành phần và bộ phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
phương tiện giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 
ray. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, 
nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn. 
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Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô; 

dịch vụ tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, 

đánh giá, môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe ô tô; 

đánh bóng xe ô tô. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê ô tô; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; thông 

tin vận tải. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế nội 

thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu 

cơ khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô. 

 
 

(210) 4-2020-35384 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Phạm Minh Tiến   (VN) 
Số 8/29F Đà Nẵng, phường Máy Tơ, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng     

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn diệt khuẩn; bình giữ nhiệt dùng điện; thiết bị lọc nước uống; 

đèn cho xe cộ; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 

Nhóm 12: Bơm xe đạp; vành xe đạp; chân chống xe đạp; chuông xe đạp; yên xe đạp.  

 

Nhóm 21: Bình cách nhiệt; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; đồ đựng cách nhiệt 

dùng cho đồ uống; túi giữ nhiệt; dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-35385 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.3.1 (540) 

  

(731) Cao Văn Hiếu   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 178 phố Tây Sơn, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội      

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng cho khách 

hàng và dịch vụ pháp lý khác.  
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(210) 4-2020-35387 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 
ấm dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ. 

 
Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô điện; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe 
máy; xe scutơ; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 
bằng xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe 
địa hình; xe máy chạy trên tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ]; xe lăn 
dùng cho người tàn tật; tàu và thuyền; tàu thủy cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công 
nghiệp không người lái; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô con; xe ô tô 
thể thao; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách 
ngồi); xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; du thuyền; phương tiện giao 
thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe cộ mặt đất; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe tiện 
ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ ba bánh [xe cộ]; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp điện; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; các thành phần 
và bộ phận cấu tạo của tất cả các loại xe địa hình; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy chạy trên tuyết; các thành phần và bộ phận cấu tạo của ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi 
chơi gôn [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe lăn dùng cho người tàn tật; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu 
thủy cá nhân; các thành phần và bộ phận cấu tạo của máy bay; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; các thành phần và bộ phận cấu tạo 
của xe ô tô; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe ô tô thể thao; các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của xe điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe thùng (xe nhỏ gắn vào 
bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
xe đạp ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao thông đường thủy; 
các thành phần và bộ phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
phương tiện giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 
ray. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, 
nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn. 
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Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô; 
dịch vụ tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, 
đánh giá, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe ô tô; 
đánh bóng xe ô tô. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê ô tô; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; thông 
tin vận tải. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế nội 
thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu 
cơ khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-35389 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 
ấm dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ. 

 
Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô điện; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe 
máy; xe scutơ; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 
bằng xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe 
địa hình; xe máy chạy trên tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ]; xe lăn 
dùng cho người tàn tật; tàu và thuyền; tàu thủy cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công 
nghiệp không người lái; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô con; xe ô tô 
thể thao; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách 
ngồi); xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; du thuyền; phương tiện giao 
thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe cộ mặt đất; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe tiện 
ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ ba bánh [xe cộ]; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp điện; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; các thành phần 
và bộ phận cấu tạo của tất cả các loại xe địa hình; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
máy chạy trên tuyết; các thành phần và bộ phận cấu tạo của ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi 
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chơi gôn [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe lăn dùng cho người tàn tật; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu 
thủy cá nhân; các thành phần và bộ phận cấu tạo của máy bay; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; các thành phần và bộ phận cấu tạo 
của xe ô tô; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe ô tô thể thao; các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của xe điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe thùng (xe nhỏ gắn vào 
bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
xe đạp ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao thông đường thủy; 
các thành phần và bộ phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
phương tiện giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 
ray. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, 
nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô; 
dịch vụ tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, 
đánh giá, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe ô tô; 
đánh bóng xe ô tô. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê ô tô; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; thông 
tin vận tải. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế nội 
thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu 
cơ khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-35390 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 
ấm dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ. 
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Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô điện; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe 

máy; xe scutơ; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 

bằng xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe 

địa hình; xe máy chạy trên tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ]; xe lăn 

dùng cho người tàn tật; tàu và thuyền; tàu thủy cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công 

nghiệp không người lái; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô con; xe ô tô 

thể thao; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách 

ngồi); xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; du thuyền; phương tiện giao 

thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; các thành 

phần và bộ phận cấu tạo của xe cộ mặt đất; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe tiện 

ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy; các thành 

phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 

máy ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ ba bánh [xe cộ]; các thành 

phần và bộ phận cấu tạo của xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; các thành 

phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp điện; các 

thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; các thành phần 

và bộ phận cấu tạo của tất cả các loại xe địa hình; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 

máy chạy trên tuyết; các thành phần và bộ phận cấu tạo của ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi 

chơi gôn [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe lăn dùng cho người tàn tật; các 

thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu 

thủy cá nhân; các thành phần và bộ phận cấu tạo của máy bay; các thành phần và bộ phận 

cấu tạo của máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; các thành phần và bộ phận 

cấu tạo của động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; các thành phần và bộ phận cấu tạo 

của xe ô tô; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe ô tô thể thao; các thành phần và bộ 

phận cấu tạo của xe điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe thùng (xe nhỏ gắn vào 

bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); các thành phần và bộ phận cấu tạo của 

xe đạp ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao thông đường thủy; 

các thành phần và bộ phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 

phương tiện giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 

ray. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, 

nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô; 

dịch vụ tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, 

đánh giá, môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe ô tô; 

đánh bóng xe ô tô. 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê ô tô; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; thông 

tin vận tải. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế nội 

thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu 

cơ khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô. 
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(210) 4-2020-35391 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.9; A1.1.2; A26.11.12; A24.15.7 

(731) SHENZHEN SHIWANG 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

422, 3 Building, Beifang Junyi Industrial 

Zone, Near National Road 107, Fuwei 

Fuyong, Baoan, Shenzhen, P.R.China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn lồng chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn pin đội đầu; 

đèn pha để rọi sáng; đèn dùng khi lặn; đèn dùng trang trí trong lễ hội; máy sấy tóc; đèn tia 

cực tím, không dùng cho mục đích y tế; đèn dùng cho xe đạp; đèn đường. 
 

 
(210) 4-2020-35392 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 2.9.19 

(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Tân Hưng 
Phát   (VN) 
Số 600, tổ 10, KP Long Đức 3, phường 

Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo.  
 

 
(210) 4-2020-35393 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; 26.11.3; A26.11.9; 25.5.25 

(591) Đen, trắng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Navuco  (VN) 
Nhà ông Đinh Văn Điệp, quốc lộ 1A 

xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 19: Cấu kiện xây dựng bằng bê tông; cọc, không bằng kim loại; cột, không bằng kim 

loại; cột, không bằng kim loại, dùng cho đường dây điện; bê tông.  
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(210) 4-2020-35394 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; sữa tắm; chế phẩm làm sạch tay dạng nước rửa 

tay không dùng thuốc; chất tay rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2020-35395 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Nga Việt     (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-35396 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích 

y tế; găng tay cho mục đích y tế; quần áo bảo hộ y tế (trang thiết bị y tế); khẩu trang y tế.  
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(210) 4-2020-35397 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Gel bôi chứa thuốc dùng trong điều trị bệnh trĩ; gel bôi tại chỗ để điều trị trong y 

tế; gel bôi ngoài da dùng cho mục đích y tế; thuốc mỡ có chứa thuốc để điều trị bệnh trĩ; 
dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-35398 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci - Pháp       (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35399 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci - Pháp       (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-35400 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p   (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35401 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Nasol Quốc Tế  
(VN) 
Số 263, tổ 2 Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35402 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 

thiên nhiên Song An  (VN) 
Số 225, phố Trần Đăng Ninh, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chế phẩm làm sạch tay dạng nước rửa 

tay không dùng thuốc; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
588 

(210) 4-2020-35403 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai.  

 

 
(210) 4-2020-35404 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai.  

 

 
(210) 4-2020-35405 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai.  

 

 
(210) 4-2020-35406 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ CSQ 
Việt Nam   (VN) 
Đội 2, cụm Hòa Bình, xã Dị Nâu, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ nội thất; buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ.   
 

Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất; thi công xây dựng; thi công nội ngoại thất.   
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế quy hoạch tổng 
mặt bằng, kiến trúc và nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2020-35407 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ CSQ 
Việt Nam   (VN) 
Đội 2, cụm Hòa Bình, xã Dị Nâu, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ nội thất; buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ.   
 

Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất; thi công xây dựng; thi công nội ngoại thất.   
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế quy hoạch tổng 
mặt bằng, kiến trúc và nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2020-35408 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) CHO-A PHARM CO., LTD  (KR) 

101, 1st FL., 12, Dangsan-ro 2-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-992 (KR).

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; khoáng chất bổ sung cho thực 

phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 

 

 
(210) 4-2020-35409 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; A26.11.8 (540) 

 

(731) MAROU INTERNATIONAL 
HOLDING LIMITED   (CN) 
Room 1804 Beverly House, 93-107 
Lockhart Road, Wanchai, HongKong, 
China  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
590 

(210) 4-2020-35410 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) MAROU INTERNATIONAL 
HOLDING LIMITED    (CN) 
Room 1804 Beverly House, 93-107 
Lockhart Road, Wanchai, HongKong, 
China  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-35411 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) MAROU INTERNATIONAL 
HOLDING LIMITED    (CN) 
Room 1804 Beverly House, 93-107 
Lockhart Road, Wanchai, HongKong, 
China  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-35412 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) MAROU INTERNATIONAL 
HOLDING LIMITED    (CN) 
Room 1804 Beverly House, 93-107 
Lockhart Road, Wanchai, HongKong, 
China  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-35413 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) MAROU INTERNATIONAL 
HOLDING LIMITED    (CN) 
Room 1804 Beverly House, 93-107 
Lockhart Road, Wanchai, HongKong, 
China  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo trái cây; ngũ cốc giàu protein; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 

ngũ cốc dạng thanh; sôcôla; bánh kẹo. 
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(210) 4-2020-35414 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.13; A3.4.4; A3.4.24; 4.1.5 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Vành (niềng) xe ô tô; vành (niềng) xe tải. 

 

(210) 4-2020-35415 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.4; A17.2.2; A5.5.20; A1.1.12; 

24.13.1 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Vành (niềng) xe ô tô; vành (niềng) xe tải. 

 
 

(210) 4-2020-35416 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 17.2.5; 26.15.1 
(591) Xanh nước biển, vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL  

(VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống cho khách du lịch; mua 

bán vật tư ngành in, bao bì đóng gói thực phẩm; môi giới thương mại; dịch vụ quản lý 
chương trình khách hàng thân thiết.  

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa; vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) bằng các 
phương tiện đường bộ, đường thủy, và cáp treo.  
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Nhóm 40: Sản xuất và gia công hàng thủ công mỹ nghệ theo đơn đặt hàng. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch; dịch vụ vui chơi giải trí thể thao 
(như vũ trường, chơi ten-nít (tennis), leo núi, lướt dù trên biển, canô, thuyền buồm, thuyền 
chèo, lướt ván, môtô trượt nước); dịch vụ trại săn bắn, bãi tắm và bãi biển cho mục đích vui 
chơi giải trí; tổ chức chương trình biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; chiếu phim điện ảnh 
và phim video; dịch vụ nhà hát và nhà biểu diễn; câu lạc bộ giải trí bao gồm trung tâm trò 
chơi điện tử, sòng bạc (casino); cho thuê phòng hòa nhạc và nhà hát, trường quay, phòng 
chiếu phim. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); nhà hàng ăn uống; cho thuê hội trường, 
hội nghị, phòng cưới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-35417 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ An 

Long  (VN) 
CT18 Tam Đảo, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy in hóa đơn (đi kèm với máy vi tính); máy tính tiền điện tử; máy quét mã 

vạch. 
 

 
(210) 4-2020-35418 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 5.1.1; A5.1.16; 7.3.11; 26.3.4; 

7.1.24 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Lê Hữu Trung  (VN) 

DD15 Bạch Mã, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
593 

(210) 4-2020-35419 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9 
(591) Da cam, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị công 

nghệ Việt  (VN) 
21 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; khóa cửa vân tay; sợi cáp quang; dây cáp mạng; thiết bị điều 
khiển từ xa; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; tổng đài điện thoại; thiết bị camera quan 
sát qua mạng 

 

 
(210) 4-2020-35420 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.6; 26.1.1; A25.7.7; A25.7.6; 

1.15.21 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần hóa phẩm 

Quốc tế  (VN) 
Số 1, hẻm 58/95/92 đường Nguyễn 
Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa kính. 
 

 
(210) 4-2020-35421 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 1.15.15; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất mỹ phẩm Anh Đào  
(VN) 
Số 1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem làm trắng da; sữa rửa mặt; kem tẩy trắng da; son 
môi. 
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(210) 4-2020-35422 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; A26.4.18 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất mỹ phẩm Anh Đào  
(VN) 
Số 1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh 

Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem làm trắng da; sữa rửa mặt; kem tẩy trắng da; son 

môi. 
 

 
(210) 4-2020-35423 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 22.1.15 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Lưu  (VN) 
Số 252 Trần Phú, khối 10, phường Hồng 

Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ. 

 

Nhóm 41: Trung tâm dạy nhạc; đào tạo âm nhạc. 
 

 
(210) 4-2020-35424 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.4.4; A26.4.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Cường  (VN) 
Buôn Dhăm 2, xã Đắk Nuê, huyện Lắk, 

tỉnh §¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
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(210) 4-2020-35425 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.13.25; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Dương Xuân 
Lan  (VN) 
352/19 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2020-35426 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 

(591) Trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại - Dịch vụ Tinh 
Giản  (VN) 
251/11 Lê Quang Định, phường 7, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; tất (vớ); giày dép.  

 
 

(210) 4-2020-35427 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A24.15.7 

(591) Đen, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần BK MEDICAL  
(VN) 
528/5/55A Điện Biên Phủ, phường 11, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trang thiết bị y tế. 
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(210) 4-2020-35428 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.2 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần BK MEDICAL  

(VN) 
528/5/55A Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trang thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35429 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4; A26.4.6; 

26.13.25 
(591) Xanh, vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Lê Thị Ngọc Bích  (VN) 
Xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia 
Lai 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in máy vi tính; mực in máy sao chụp. 

 

 
(210) 4-2020-35430 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.15.15; 7.3.11; 24.15.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh cô ban, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần IEEC Việt 
Nam  (VN) 
Số 14B, phố Phan Đình Giót, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Lan can bằng kim loại; thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; két an 

toàn, điện tử; két an toàn [kim loại hoặc phi kim loại]; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại 
[hộp rỗng]; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại [tủ rỗng]. 

 

 
(210) 4-2020-35431 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 25.5.1 
(591) Xanh tím than, nâu vàng. 
(731) Dư Đình Mỹ  (VN) 

Thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện 
ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; cà phê hòa tan; cà phê bột. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-35432 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 25.5.1 
(591) Xanh tím than. 
(731) Dư Đình Mỹ  (VN) 

Thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện 
ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; cà phê hòa tan; cà phê bột. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-35433 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) SUPERLON WORLDWIDE SDN. BHD.  

(MY) 
Lot 2567, Jalan Sungai Jati, 41200 
Klang, Selangor, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống bằng đồng; ống đồng dạng cuộn; co cút nối bằng đồng; que hàn bằng kim 
loại; ống đồng dạng cây; hợp kim của kim loại thường. 

 

 
(210) 4-2020-35434 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
kinh doanh Bảo An  (VN) 
390/13 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi ghép hình; trò chơi câu đố hấp dẫn nhằm thử kiến thức hoặc tài khéo 

léo; trò chơi tranh ghép mảnh. 
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(210) 4-2020-35435 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.24; A1.1.9; A1.1.5; A26.11.12; 

A5.3.13; A5.3.14; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc bích, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OCEAN SKY  (VN) 
Số 154 C4 Trần Phú, phường 5, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 21: Cốc để uống; ly giấy; ống hút giấy; tô giấy; chén giấy; đĩa giấy. 

 

 
(210) 4-2020-35436 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.15; 26.4.3; 26.7.25; 26.3.4; A26.11.8(540) 

  

(731) Đào Hồng Tân Đức  (VN) 
ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh 
Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép 
 
 

(210) 4-2020-35437 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Vàng đậm, đỏ hồng, vàng cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và giải pháp công nghiệp Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 12, hẻm 10, ngách 12, ngõ 858, 
đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện 

trong; sơn phủ; sơn màu đen Nhật Bản.  
 

Nhóm 37: Giám sát về xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công trình; tư vấn xây dựng; 
cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng và sửa chữa kho hàng; phá dỡ các công trình xây 
dựng.  
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Nhóm 40: Dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ làm tươi mát không khí; dịch vụ làm sạch 
không khí; dịch vụ khử độc vật liệu nguy hiểm; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng; 
cho thuê thiết bị điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2020-35438 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 5.7.27; 5.7.1; 26.1.1; 25.1.9; 

5.13.25 
(591) Đen, xanh, hồng, trắng, nâu, xám, tím. 
(731) 1. Hoàng Mạnh Dũng  (VN) 

112 Hàng Buồm, tổ 39 phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

2. Nguyễn Thị Hoài  (VN) 
Xóm 1, xã Phúc Trạch, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; đồ trang điểm (mỹ phẩm); hóa mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-35439 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.7.25; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 

26.3.1; A26.3.5; 7.1.1 
(731) SHINTA MANI CORP.  (WS) 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, 
Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; khách sạn; tiệm cà phê; nhà hàng ăn uống; quầy rượu. 
 
 

(210) 4-2020-35440 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.8; 26.15.15 
(731) SHINTA MANI CORP.  (WS) 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, 
Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; khách sạn; tiệm cà phê; nhà hàng ăn uống; quầy rượu. 
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(210) 4-2020-35441 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) RONGWEI (ZHUHAI) MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 
Room 412, 4th Floor, Traditional 
Chinese Medicine Science and 
Technology Industrial Park of Co-
operation between Guangdong and 
Macao, Hengqin New Area, Zhuhai City, 
Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; hệ thống 

máy và thiết bị phát tia x, dùng cho mục đích y tế; máy chụp tia x dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị điều trị bằng bức xạ; thiết bị chụp cộng hưởng từ [mri] dùng cho mục đích y tế; 
găng tay dùng cho mục đích y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; khẩu trang dùng cho 
mục đích y tế; vật liệu để khâu vết thương. 

 

 
(210) 4-2020-35442 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quý    (VN) 
Tổ 15, phường Quảng Phú, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2020-35443 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.5.1; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quý    (VN) 
Tổ 15, phường Quảng Phú, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2020-35444 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quý    (VN) 
Tổ 15, phường Quảng Phú, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi   
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2020-35445 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quý   (VN) 
Tổ 15, phường Quảng Phú, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2020-35446 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần COUPLE 
GROUP  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Pico, 20 Cộng Hòa, 
phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu; áo váy; mũ; áo khoác 

choàng; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; giày. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, mắt kính, túi xách. 
 

 
(210) 4-2020-35447 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 1.15.23; A17.2.2; 26.4.12 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc đá quý Thịnh Kim Lan  
(VN) 
Tầng trệt, 14 Ung Văn Khiêm, phường 
Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, bạc, đá quý, đá bán quý. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
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Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ. 
 

 
(210) 4-2020-35448 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A11.3.7; A11.1.6 (540) 

  

(731) Phạm Hà Hải   (VN) 
17 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật được chế biến hoặc bảo quản để tiêu 

dùng.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí.  
 

 
(210) 4-2020-35451 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Ghi, xanh ngọc. 
(731) MK CO., LTD.   (KR) 

Fl 3, 227, Dachak-ro, Yuseong-gu, 
Daejeon, 34139, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chất tẩy rửa ô tô; chế phẩm làm sạch cho ô tô; 

chế phẩm làm sạch lốp và bánh xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2020-35456 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.8 
(731) SHENZHEN WOMEI TECH CO., LTD.  

(CN) 
308, Block B, Shenhai Building, 
Wanzhong City, Minzhi Street, Longhua 
District, Shenzhen, China 0086  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; thiết bị làm sạch chân không trung tâm; hệ thống hút 

bụi cho mục đích làm sạch; hệ thống khử bụi cho mục đích làm sạch; máy và thiết bị điện 
để làm sạch; rô-bốt [máy móc]; máy và thiết bị điện để giặt thảm; máy ép trái cây dùng 
điện cho mục đích gia dụng; máy nhà bếp dùng điện; máy ly tâm; máy nhào; máy trộn chạy 
điện dùng cho mục đích gia đình; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy đánh sữa 
dùng điện; máy bao gói. 
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(210) 4-2020-35459 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Quang Ngọc  (VN) 

Số 36 đường Thanh Bình, phường Lộc 
Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức và tiến hành các buổi trình diễn trực tiếp, hội thảo, buổi thuyết 

trình, hội nghị chuyên đề; dịch vụ về giáo dục, cụ thể, tiến hành các bài giảng, hội thảo, 
diễn đàn, hội nghị, loạt bài giảng chuyên đề của diễn giả và chương trình đào tạo hướng dẫn 
cá nhân trong lĩnh vực hoạch định chiến lược kinh doanh, đào tạo phát triển bản thân, quảng 
cáo. 

 

 
(210) 4-2020-35467 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Xanh lá, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư LMC 

HOLDINGS  (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-35468 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) R.J. LONDON CHEMICALS 

INDUSTRIES CO., LTD.  (TH) 
No. 42/4 Mu 14, Suwintawong Road, 
Tambol Saladang, Amphur 
Bangnampriew, Chachoengsao Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Hợp chất tẩy sơn; chế phẩm tẩy keo/hồ/chất dính; chất tẩy rửa ô tô; sáp dùng cho 

« tô có chứa chất phủ bảo vệ sơn; sáp đánh bóng sàn; chất tẩy rửa dạng xịt dùng trong gia 
đình. 
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(210) 4-2020-35469 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) R.J. LONDON CHEMICALS 

INDUSTRIES CO., LTD.  (TH) 

No. 42/4 Mu 14, Suwintawong Road, 

Tambol Saladang, Amphur 

Bangnampriew, Chachoengsao Province, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm bịt kín (hóa chất) dùng để 

hàn kín các bề mặt; hợp chất hóa học chống thấm; chất phụ gia hóa học cho vệ sinh hệ 

thống phun nhiên liệu; tác nhân hóa học tẩy keo và sơn trong các ứng dụng sản xuất công 

nghiệp; chất kết dính cho bê tông. 

 
 

(210) 4-2020-35474 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.16 

(591) Vàng, nâu, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
& xuất nhập khẩu Hưng Thắng  
(VN) 
Tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên 

Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử 

khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích 

y tế. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (buôn bán), xuất nhập khẩu, trưng bày, quảng cáo các sản phẩm sau: 

dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát 

trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-35475 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1; 3.1.1; 24.1.1; 25.1.6; A3.1.22 

(591) Xanh dương, nâu nhạt, trắng. 

(731) 1. BLAGOI DIMITROV BONEV  (BG) 

j.k. "Mladost 1", bl.15, vh.1, BG-1784 

SOFIA (BG) 

2. ANNA STOYANOVA TSANKOVA  

(BG) 

j.k "Yavorov", bloc 4, vhod 1, BG-1124 

SOFIA (BG) 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-35494 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15; 2.3.1; 2.5.1; 

2.5.3 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ 
thương mại Hiếu Dũng   (VN) 
Thôn Trung 2, xã Trà Sơn, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang, tinh dầu; chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và mục 

đích y tế). 

 

Nhóm 21: Tăm quế; bình ly quế; hộp đựng trà; hộp đựng tăm.  

 

Nhóm 30: Quế và quế sơ chế dùng làm gia vị, tinh dầu quế dùng trong chế biến thực phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quế, quế sơ chế, nhang, tinh dầu, hàng thủ công mỹ nghệ từ cây quế, 

chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và mục đích y tế), nước rửa tay sát 

khuẩn, đồ thủ công mỹ nghệ từ quế. 
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(210) 4-2020-35495 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.11.8 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại VIN MATTRESS  
(VN) 
38 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh                  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga. 
 

 
(210) 4-2020-35496 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 25.5.25; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FUJIWA Việt Nam  
(VN) 
158/68 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng (dùng cho mục đích y tế); dung dịch làm sạch khử khuẩn sát 

trùng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2020-35497 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GREENFEED 
Việt Nam  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hoá học để bảo quản thực phẩm; phân bón; chế phẩm 
phân bón. 
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Nhóm 05: Tinh dịch (heo) dùng để thụ tinh nhân tạo; chế phẩm tắm cho động vật [thuốc 
diệt sâu bọ, côn trùng]; chế phẩm thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y; thức 
ăn gia súc có chứa thuốc. 

 
Nhóm 29: Sữa; thịt; cá (không còn sống); sản phẩm chế biến từ thịt; trứng; mỡ lợn; gia cầm 
(không còn sống); thực phẩm trên cơ sở cá; thịt đóng hộp; xúc xích. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; gia vị; mỳ ống; mỳ sợi; sốt (gia vị); đồ gia vị. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho động vật; cám; trứng đã thụ tinh; thức ăn cho gia súc; 
cá còn sống. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt; dịch vụ bán buôn thịt và 
các sản phẩm từ thịt. 

 
Nhóm 40: Xử lý lông thú; bảo quản thực phẩm và đồ uống; giết mổ động vật.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; trợ giúp về thú y; dịch vụ nuôi trồng thủy sản.  

 

 
(210) 4-2020-35498 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; A8.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng, vàng, vàng nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Ngô Thị ánh 

Hồng   (VN) 
ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân 
Trụ, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm bánh được chế biến từ nếp, đỗ, dừa, cụ thể là: bánh tét; bánh ít.  

 

 
(210) 4-2020-35499 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 15.7.1; 25.12.1; 25.1.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh lạp xưởng Kim 

Huệ   (VN) 
Số 244 Đỗ Tường Phong, khu phố 1, thị 
trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm chế biến từ thịt, cụ thể là: lạp xưởng; nem nướng; nem chua; giò.  
 

 
(210) 4-2020-35500 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 5.5.4; A5.5.20; 26.1.1; 3.5.3; 

4.5.15; A3.5.24 
(591) Xanh đen. 

(540) 

  

(731) Nhâm Xuân Huy   (VN) 
27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-35501 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 6.1.2; 1.15.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh nước biển đậm, xanh nước 
biển nhạt, ghi đậm, ghi nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Tân Tây Đô 
Tản Viên   (VN) 
Số 3 ngõ 19 đường Hoàng Ngọc Phách, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên; nước khoáng đóng chai.  
 

(210) 4-2020-35502 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 6.1.2; 1.15.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh Iá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh nước biển đậm, xanh nước 
biển nhạt, ghi đâm, ghi nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Tân Tây Đô 
Tản Viên   (VN) 
Số 3 ngõ 19 đường Hoàng Ngọc Phách, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên; nước khoáng đóng chai.  
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(210) 4-2020-35503 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 16.3.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Ngà  (VN) 
216 Phan Thanh Giản, phường 2, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua  bán: camera. 

 

 
(210) 4-2020-35504 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20 
(591) Đen, xám trắng, hồng nhạt. 
(731) DOAN MINH PHUONG  (DE) 

6 Bad Godesbergerstr 53639 
Konigswinter, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hlện); 

quán ăn uống; quán cà phê - giải khát; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2020-35505 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 7.3.2; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, đen nâu nhạt, đen xám nhạt. 
(731) DOAN MINH PHUONG  (DE) 

6 Bad Godesbergerstr 53639 
Konigswinter, Germany 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 

Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành, bằng sứ và bằng 
thủy tinh dùng trong gia đình (không thuộc các nhóm khác).  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt (không thuộc các nhóm khác); khăn trải bàn (không bằng giấy); 
khăn phủ giường.  
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(210) 4-2020-35506 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ cam. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại & dịch vụ mỹ 
phẩm Sherry   (VN) 
26 đường Tân Hải, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; hương liệu tinh dầu; nước hoa; dầu 

gội đầu.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức năng; thảo dược; dầu thơm dùng cho 

mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 

trưng bày và giới thiệu sản phẩm: mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, hương liệu 

tinh dầu, nước hoa, dầu gội đầu, dược phẩm, dược thảo, thực phẩm chức năng, thảo dược, 

dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc cơ thể (spa); dịch 

vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2020-35507 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ. 

(731) Hoàng Tấn Tài  (VN) 
195/14 đường 12, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán xuất nhập 

khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: gọng kính, hộp đựng kính, dây đeo kính, tròng 

kính, mắt kính, kính áp tròng (lens cận thị).  
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(210) 4-2020-35508 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.7; 2.1.1 

(591) Nâu, vàng đồng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại dịch vụ Thành 
Vạn Phát   (VN) 
K20 hẻm 79/5 đường Nguyễn Xí, 

phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ RACHEL (RACHEL CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn bán lẻ và phân phối, xuất nhập khẩu, đại lý 

độc quyền, cửa hàng bán và/hoặc trưng bày giới thiệu sản phẩm: gạch men cao cấp, các loại 

gạch ngói dùng cho công trình xây dựng, nhà cửa, công trình công cộng như vỉa hè, cầu 

đường, vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại dùng trong xây dựng và trong trang trí 

các công trình trong nhà và ngoài trời bao gồm nhưng không giới hạn bởi: xi măng, gạch 

xây, ngói, đá, cá, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát, sắt, thép, cửa ra vào, cửa sổ, 

đồ gỗ và các dụng cụ, thiết bị văn phòng, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà tắm, thiết bị nội ngoại 

thất, máy xây dựng, đồ nội thất gia đình và văn phòng, khách sạn cụ thể là: bàn ghế ăn, 

sofa, bàn trà, ghế văn phòng bằng các vật liệu như: da, giả da, vải, nỉ, nhung, kim loại, gỗ.  
 

 
(210) 4-2020-35509 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; 26.5.2; 26.1.9; 21.1.14; 21.1.15 

(591) Nâu, vàng. 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại dịch vụ Thành 
Vạn Phát   (VN) 
K20 hẻm 79/5 đường Nguyễn Xí, 

phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ RACHEL (RACHEL CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn bán lẻ và phân phối, xuất nhập khẩu, đạí lý 

độc quyền, cửa hàng bán và/hoặc trưng bày giới thiệu sản phẩm: gạch men cao cấp, các loại 

gạch ngói dùng cho công trình xây dựng, nhà cửa, công trình công cộng như vỉa hè, cầu 

đường, vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại dùng trong xây dựng và trong trang trí 

các công trình trong nhà và ngoài trời bao gồm nhưng không giới hạn bởi: xi măng, gạch 

xây, ngói, đá, cá, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát, sắt, thép, cửa ra vào, cửa sổ, 

đồ gỗ và các dụng cụ, thiết bị văn phòng, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà tắm, thiết bị nội ngoại 

thất, máy xây dựng, đồ nội thất gia đình và văn phòng, khách sạn cụ thể là: bàn ghế ăn, 

sofa, bàn trà, ghế văn phòng bằng các vật liệu như: da, giả da. vải, nỉ, nhung, kim loại, gỗ.  
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(210) 4-2020-35510 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thế Giới Phát 

Sáng Mới   (VN) 
369 đường số 21, tổ 18, khu phố 1, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ RACHEL (RACHEL CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý ký gửi: đèn chiếu sáng và đèn trang trí dùng 
cho gia đình, nhà xưởng và công cộng, đèn leb các loại, đèn dây, đèn leb quảng cáo, đèn leb 
âm trần, đèn leb pha, đèn leb dành cho nhà xưởng, đèn leb tiết kiệm năng lượng, đèn trang 
trí, đèn soi tranh, đèn mỹ thuật, đèn sưởi, đèn dùng cho spa và trị liệu, đèn dùng trong 
ngành y, đèn dùng cho phòng thí nghiệm, đèn dùng trong phòng nghiên cứu sản xuất, phụ 
kiện của đèn như: bóng đèn các loại, bộ thiết bị nguồn đèn các loại, thiết bị nguồn đèn 
chống nước, dây đèn, con chíp, đèn dùng cho xe cộ và phương tiện giao thông, thiết bị sưởi, 
thiết bị điều hòa không khí, thiết bị và hệ thống làm lạnh, vật liệu xây dựng kim loại và phi 
kim loại, thiết bị điện, thiết bị điện lạnh, các loại máy móc dùng trong công nghiệp, nông 
nghiệp và sản xuất; quảng cáo; môi gíới thương mại; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2020-35511 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn và chống 
thấm á Châu   (VN) 
D1/1C Nguyễn Thị Tú, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phụ gia và chất chống thấm  
 

Nhóm 02: Sơn (sơn nước nội thất, sơn nước ngoại thất, sơn nước).  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2020-35512 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 5.3.11; 5.13.4; 5.3.20; 1.15.11 
(591) Vàng cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Kim Dung   (VN) 
16A Cù Lao Trung, phường Vĩnh Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo trẻ em, quần áo dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh; mua bán đồ 
chơi trẻ em; mua bán: nôi, xe đẩy dành cho trẻ em; mua bán: tã, bỉm trẻ em; mua bán: sữa 
và các thực phẩm liên quan đến sữa.  

 

 
(210) 4-2020-35513 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24; 2.9.1 
(591) Đen, xám. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Kim Dung  (VN) 
16A Cù Lao Trung, phường Vĩnh Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo trẻ em, quần áo dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh; mua bán đồ 

chơi trẻ em; mua bán: nôi, xe đẩy dành cho trẻ em; mua bán: tã, bỉm trẻ em; mua bán: sữa 
và các thực phẩm liên quan đến sữa. 

 

 
(210) 4-2020-35514 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phúc  (VN) 
Số nhà 63, ngách 58/23, phố Trần Bình, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, thắt lưng, cà vạt, mũ, bít tất (tất cả các sản phẩm này thuộc 

trang phục).  
 

 
(210) 4-2020-35515 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 2.9.14; A2.9.15; 

19.13.22; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh tím than, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trung tâm y tế huyện Tân 
Yên   (VN) 
Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, 
tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ viện điều dưỡng. 
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(210) 4-2020-35516 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Đỏ, cam, trắng, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, 

đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
 

 
(210) 4-2020-35517 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 25.7.25; 25.1.6; 

A11.1.2; 5.3.20; A8.1.11; 8.1.1 

(591) Đỏ, cam, trắng, vàng, nâu, đen, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
 

 
(210) 4-2020-35518 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(591) Đỏ, cam, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
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(210) 4-2020-35519 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Cường  (VN) 
Số 46, tổ 20, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt; chăn; khăn lau mặt bằng vải, rèm cửa ra vào, màn chống muỗi.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang, thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2020-35520 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH SHADOW 
ENTERTAINMENT  (VN) 
514B Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trại tập luyện thể thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức các cuộc thi đấu thể 

thao; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân. 
 

 
(210) 4-2020-35521 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH SHADOW 
ENTERTAINMENT  (VN) 
514B Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Găng tay boxing; túi để tập đấm; vật dụng bảo vệ hạ bộ [dụng cụ thể thao]; băng 

đa năng quấn tay; vật dụng bảo vệ mắt cá chân [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ cùi chỏ 
[dụng cụ thể thao]. 

 
Nhóm 41: Trại tập luyện thể thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân. 

 
 

(210) 4-2020-35524 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần găng tay 

Nam Việt  (VN) 
Số 23A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ. 

 

Nhóm 10: Găng tay dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ 

nha khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 

đích y tế. 

 

Nhóm 17: Cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; latec [cao su]; cao su lỏng; cao su tổng 

hợp; găng tay cao su cách điện, cách nhiệt. 

 

Nhóm 21: Găng tay cao su dùng cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: găng tay bảo hộ, găng tay dùng cho mục đích y tế, 

thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ chỉnh hình, thiết bị 

phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm, 

latec [cao su], cao su lỏng, cao su tổng hợp, găng tay cao su cách điện, cách nhiệt, găng tay 

cao su dùng cho mục đích gia dụng. 
 

 
(210) 4-2020-35525 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần găng tay 
Nam Việt  (VN) 
Số 23A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ. 

 

Nhóm 10: Găng tay dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ 

nha khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 

đích y tế. 

 

Nhóm 17: Cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; latec [cao su]; cao su lỏng; cao su tổng 

hợp; găng tay cao su cách điện, cách nhiệt. 
 

Nhóm 21: Găng tay cao su dùng cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: găng tay bảo hộ, găng tay dùng cho mục đích y tế, 

thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ chỉnh hình, thiết bị 

phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm, 

latec [cao su], cao su lỏng, cao su tổng hợp, găng tay cao su cách điện, cách nhiệt, găng tay 

cao su dùng cho mục đích gia dụng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
617 

(210) 4-2020-35526 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần găng tay 

Nam Việt  (VN) 
Số 23A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ. 
 

Nhóm 10: Găng tay dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ 
nha khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế. 

 
Nhóm 17: Cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; latec [cao su]; cao su lỏng; cao su tổng 
hợp; găng tay cao su cách điện, cách nhiệt. 

 
Nhóm 21: Găng tay cao su dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: găng tay bảo hộ, găng tay dùng cho mục đích y tế, 
thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ chỉnh hình, thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
latec [cao su], cao su lỏng, cao su tổng hợp, găng tay cao su cách điện, cách nhiệt, găng tay 
cao su dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2020-35527 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần găng tay 

Nam Việt  (VN) 
Số 23A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ. 
 

Nhóm 10: Găng tay dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ 
nha khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế. 

 
Nhóm 17: Cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; latec [cao su]; cao su lỏng; cao su tổng 
hợp; găng tay cao su cách điện, cách nhiệt. 

 
Nhóm 21: Găng tay cao su dùng cho mục đích gia dụng. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: găng tay bảo hộ, găng tay dùng cho mục đích y tế, 
thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ chỉnh hình, thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
latec [cao su], cao su lỏng, cao su tổng hợp, găng tay cao su cách điện, cách nhiệt, găng tay 
cao su dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2020-35528 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần găng tay 

Nam Việt  (VN) 
Số 23A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ. 
 

Nhóm 10: Găng tay dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ 
nha khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế. 
 
Nhóm 17: Cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; latec [cao su]; cao su lỏng; cao su tổng 
hợp; găng tay cao su cách điện, cách nhiệt. 

 

Nhóm 21: Găng tay cao su dùng cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: găng tay bảo hộ, găng tay dùng cho mục đích y tế, 
thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ chỉnh hình, thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
latec [cao su], cao su lỏng, cao su tổng hợp, găng tay cao su cách điện, cách nhiệt, găng tay 
cao su dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2020-35529 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần găng tay 

Nam Việt  (VN) 
Số 23A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ. 
 

Nhóm 10: Găng tay dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ 
nha khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế. 
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Nhóm 17: Cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; latec [cao su]; cao su lỏng; cao su tổng 
hợp; găng tay cao su cách điện, cách nhiệt. 

 
Nhóm 21: Găng tay cao su dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: găng tay bảo hộ, găng tay dùng cho mục đích y tế, 
thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ chỉnh hình, thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
latec [cao su], cao su lỏng, cao su tổng hợp, găng tay cao su cách điện, cách nhiệt, găng tay 
cao su dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2020-35530 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; A11.1.6; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Xanh lá chuối, xanh lam nhạt, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ HDP GROUP  (VN) 
23 Lương Hữu Khánh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2020-35531 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 5.5.19; A5.5.21; 2.9.14; 

A2.9.15; 5.3.16; 5.3.11 
(591) Xanh ngọc, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần găng tay 

Nam Việt  (VN) 
Số 23A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ. 
 

Nhóm 10: Găng tay dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ 
nha khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 17: Cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; latec [cao su]; cao su lỏng; cao su tổng 
hợp; găng tay cao su cách điện, cách nhiệt. 

 
Nhóm 21: Găng tay cao su dùng cho mục đích gia dụng. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: găng tay bảo hộ, găng tay dùng cho mục đích y tế, 
thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ chỉnh hình, thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
latec [cao su], cao su lỏng, cao su tổng hợp, găng tay cao su cách điện, cách nhiệt, găng tay 
cao su dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2020-35532 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 24.11.3; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh lam nhạt, xanh lam đậm. 

(540) 

  

(731) Dương Thanh Phúc  (VN) 
Căn hộ B8-17 chung cư Dreamhome 
Residence, phường 15, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng da thuộc; kem làm trắng da; chế phẩm tẩy trắng [làm phai 

màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-35533 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đỏ, trắng, vàng đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men 
Hoàng Gia  (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ván sàn gỗ, đá granít, thạch anh, sàn, không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-35534 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Vàng cam, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
nước Hà Thành  (VN) 
Số 9, quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm (bộ phận máy móc). 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
621 

Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị và máy móc làm sạch 
nước; thiết bị và máy móc tinh lọc nước. 

 
 

(210) 4-2020-35535 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Vàng, đen xám, nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thùy  (VN) 
Khu 4, phường Nhị Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; cho thuê không gian 
quảng cáo; marketing. 

 

 
(210) 4-2020-35536 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 4.5.3; 4.5.2 
(591) Tím, hồng, xanh than. 

(540) 

 

(731) Võ Hương Liên  (VN) 
P47-B6 tập thể Kim Liên, phường Kim 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; dịch vụ câu lạc 
bộ [giải trí hoặc giáo dục]; điều hành các lớp thể dục thể hình; huấn luyện viên thể dục; 
dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]. 

 
 

(210) 4-2020-35537 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Trần Tuấn Anh  (VN) 
80/2 Nguyễn Khuyến, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; váy; mũ; đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2020-35538 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.1.23; 4.5.3; 5.9.24; A10.3.11 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xám, nâu, cam, 

xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bình Minh  (VN)
21A Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa thông qua điện thoại di động, thông qua việc giới thiệu 
bản tóm tắt sản phẩm, thông qua thông tin giảm giá, thông qua phiếu quà tặng, thông qua 
tem và phiếu giảm giá; xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực 
tuyến; dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến 
từ cơ sở dữ liệu máy tính và dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, sản phẩm tẩy 
rửa các loại (bột giặt, nước lau kính, nước lau sàn, nước rửa chén, nước xả vải, nước tẩy 
quần áo, nước rửa tay), nước xịt phòng, giấy vệ sinh, khăn giấy ướt, băng vệ sinh, tã các 
loại, tăm, chỉ nha khoa, bàn chải đánh răng, sáp thơm, thuốc diệt và đuổi côn trùng, dao cạo 
các loại, lăn khử mùi, đồ uống (bia, nước uống dinh dưỡng, nước khoáng, nước tăng lực, 
nước trái cây, trà, rượu, sữa, sữa chua uống), sữa bột, gia vị (muối, đường, bột ngọt, bơ, 
mắm các loại, hạt nêm, dầu ăn, dầu giấm, dầu hào, nước tương, tương ớt, tương cà), thực 
phẩm đã chế biến ăn liền (cá khô, bò khô, lạp xưởng, chà bông, đồ hộp, rong biển, xúc 
xích), bánh kẹo các loại, thực phẩm khô các loại (bánh phồng tôm, bánh tráng, bún, phở 
khô, mì, nui), bột chiên, bột rau câu, trà, cà phê, mật ong, tinh bột nghệ, thực phẩm tươi 
sống (rau củ, trái cây, thịt, cá, hải sản, trứng). 

 

 
(210) 4-2020-35539 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 3.7.10; 3.7.16; A1.1.10 
(591) Đỏ sẫm, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

ALPHA NEST INTERNATIONAL  
(VN) 
Văn phòng số 22, tầng 6, khối tháp A. 
tòa nhà Millennium Masteri, số 132 Bến 
Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội 

đầu; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); kem đánh răng (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa thuốc; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực 
phẩm chức năng); thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm dùng cho chế độ 
ăn kiêng; nước uống bổ sung muối và khoáng chất cho cơ thể; sữa bột cho trẻ sơ sinh (dùng 
cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua (sản phẩm sữa): sữa bột; đồ uống từ sữa có 
hương vị (thành phần chủ yếu là sữa): đồ uống và bột trên cơ sở sữa bột.  

 
Nhóm 30: Chè (trà); cà phê hạt; cà phê bột; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà túi lọc; bột ngũ cốc.  

 
Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; nước ép trái cây (không có cồn); nước ép từ quả (không có 
cồn); nước giải khát; đồ uống có gas; đồ uống không có gas (không cồn). 
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Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; marketing; dán áp phích 

quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức 

hội chợ triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông nhắm mục đích bán lẻ; quảng cáo ngoài trời; thông tin thương 

mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-35540 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Hợp tác xã kinh doanh dịch 
vụ nông nghiệp Đông Trạch  
(VN) 
Nhà văn hóa thôn Đông Trạch, xã Ngũ 

Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi, trái cây tươi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý phân phối các 

sản phẩm nông sản: rau tươi, trái cây tươi.  
 

 
(210) 4-2020-35541 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.9.12; A5.9.23; 26.1.1; 25.5.2 

(591) Hồng đào, xanh nước biển nhạt, xanh lá 

cây. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp công 
nghệ cao Đức Phát  (VN) 
Xóm 10, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; trái cây tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý phân phối các 

sản phẩm nông sản: rau tươi, trái cây tươi.  
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(210) 4-2020-35542 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

nông nghiệp HAPI  (VN) 
Nhà số 32M - 475/93/20 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Ruốc nấm; ruốc nấm rong biển; khô nấm; lạc rang muối; rau đã được bảo quản.   
 

Nhóm 30: Muối lạc vàng; muối lạc vừng đen; gia vị.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý phân phối các 
sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn: ruốc nấm, ruốc nấm rong biển, khô nấm, lạc rang muối, 
rau đã được bảo quản, muối lạc vàng, muối lạc vừng đen, gia vị.  

 

 
(210) 4-2020-35543 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.9.23; A26.11.12; 5.9.12; 26.11.3 
(591) Da cam, trắng, nâu, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt. 
(731) Hợp tác xã Sơn Du  (VN) 

Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; trái cây tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý phân phối các 
sản phẩm nông sản: rau tươi, trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2020-35544 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thẩm mỹ viện KaSa  
(VN) 
Số 26/3 đường số 3, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm; dịch vụ tắm hơi; 

xoa bóp; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2020-35545 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thẩm mỹ viện KaSa  
(VN) 
Số 26/3 đường số 3, phường 4, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm; dịch vụ tắm hơi; 

xoa bóp; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2020-35546 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển SMILE UP  (VN) 
672A27, đường Phan Văn Trị, phường 

10, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-35547 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.13; 3.7.16; A3.7.24; A26.4.18; 

26.4.2 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 
Duy  (VN) 
TDP 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 
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(210) 4-2020-35548 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Cao Xuân Quỳnh   (VN) 
Xóm 6, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  

 

 
(210) 4-2020-35549 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Đông Pha  (VN) 
93/63 khu phố 8, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; gạc y tế; băng cuộn y tế; gạc rơ lưỡi trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); băng thun y tế; băng rốn dùng cho trẻ sơ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-35550 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.22; 3.4.7; 2.9.1; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam, xanh lá cây, vàng, 

hồng, cam, tím. 
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Đông Pha  (VN) 
93/63 khu phố 8, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; gạc y tế; băng cuộn y tế; gạc rơ lưỡi trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); băng thun y tế; băng rốn dùng cho trẻ sơ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-35551 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 
diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2020-35552 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-35553 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.11.8; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Minh 
Minh   (VN) 
25 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; 

nhiệt kế cho mục đích y tế; thiết bị kéo cho mục đích y tế; khẩu trang y tế; thiết bị và dụng 
cụ y tế.  

 

(210) 4-2020-35554 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2020-35555 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-35556 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-35557 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2020-35558 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-35559 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-35560 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ đô, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Đăng   (VN) 
Xóm Điếm, xã Hữu Hòa, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám đông y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35561 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9; 26.3.23 
(591) Nâu, vàng kim. 

(540) 

 

(731) Đặng Đình ý   (VN) 
Tổ 14 Thượng Mạo, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: nồi cơm điện, ấm 
siêu tốc, chảo điện, bếp từ, quạt điện, máy sấy quần áo, nồi kho cá, nồi chiên, máy xay sinh 
tố, máy xay thịt, máy sấy tóc, bếp nướng điện, dụng cụ nấu nước dùng điện, bộ nồi nấu, 
chảo không dùng điện, đèn sưởi dùng cho nhà tắm. 

 

 
(210) 4-2020-35562 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
quốc tế Glo  (VN) 
Tầng 1 tòa nhà Vimeco lô E9 Phạm 
Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế dùng cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức 
năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu, quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: dược phẩm, mỹ 
phẩm, bộ mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, xà phòng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm 
chức năng), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị phục hồi chức năng cơ 
thể dùng cho mục đích y tế, đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35563 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.3.4; 5.3.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Apero 
International  (VN) 
Tầng 1 tòa nhà Vimeco lô E9 Phạm 
Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể 
dùng cho mục đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: dược phẩm, mỹ 

phẩm, bộ mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, xà phòng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm 

chức năng), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng 

cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị phục hồi chức năng cơ 

thể dùng cho mục đích y tế, đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-35564 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 21.3.7 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bán lẻ Nhà Bè  (VN) 
Số 4 Bến Nghé, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo thể thao; mũ nón thể thao; giày thể thao.  
 

 
(210) 4-2020-35565 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Huy Nghị Hồng 
Phát  (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc, phụ tùng máy móc nông nghiệp (như: bộ hơi, bình xăng, máy nổ). 
 

 
(210) 4-2020-35566 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Hoàng Thị Hoa  (VN) 
Đông, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; sơn chống thấm; chế phẩm nhựa nhũ tương pha xi măng (chất 

màu, chất nhuộm); chất dùng làm chất phủ công nghiệp (tương tự như sơn); màu các loại. 
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(210) 4-2020-35567 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Hoàng Thị Hoa  (VN) 
Đông, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; sơn chống thấm; chế phấm nhựa nhũ tương pha xi măng (chất 

màu, chất nhuộm); chất dùng làm chất phủ công nghiệp (tương tự như sơn); màu pha sơn. 
 

 
(210) 4-2020-35568 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Hoàng Thị Hoa  (VN) 
Đông, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; sơn chống thấm; chế phẩm nhựa nhũ tương pha xi măng (chất 

màu, chất nhuộm); chất dùng làm chất phủ công nghiệp (tương tự như sơn); vecni. 

 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột chống thấm dùng trong xây dựng; xi măng; thạch cao; chất 

trám sử dụng trong trang trí nhà để sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các 

bề mặt họặc gỗ; gạch. 
 

 
(210) 4-2020-35569 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Hoàng Thị Hoa  (VN) 
Đông, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; sơn chống thấm; chế phẩm nhựa nhũ tương pha xi măng; chất 

dùng làm chất phủ công nghiệp (tương tự như sơn); màu pha sơn. 
 

 
(210) 4-2020-35570 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Hoàng Thị Hoa  (VN) 
Đông, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; sơn chống thấm; chế phẩm nhựa nhũ tương pha xi măng (chất 

màu, chất nhuộm); chất dùng làm chất phủ công nghiệp (tương tự như sơn); màu pha sơn. 
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(210) 4-2020-35571 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Song 
Sơn  (VN) 
25/8/4 khu phố 1 Phạm Đăng Giảng, 

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ làm hộ chiếu và visa, đại lý vé máy bay; dịch 

vụ tư vấn xuất nhập cảnh. 
 

Nhóm 41: Tư vấn du học nước ngoài; tổ chức hoạt động, sinh hoạt văn hóa giao lưu gặp 

mặt; đào tạo ngoại ngữ và tin học, dịch vụ dịch thuật. 
 

 
(210) 4-2020-35572 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.11.8; 26.11.1 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Duy Khương  
(VN) 
366/1 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-35573 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; 24.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Mộc 
Chất  (VN) 
189/34 đường số 12, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; hạt tiêu; gạo. 
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(210) 4-2020-35574 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KUMO Việt Nam  

(VN) 
Khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn 
Quảng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; chốt cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; khung cửa không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa các loại. 
 

 
(210) 4-2020-35575 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KUMO Việt Nam  

(VN) 
Khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn 
Quảng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; chốt cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; khung cửa không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa các loại. 
 

 
(210) 4-2020-35576 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KUMO Việt Nam  

(VN) 
Khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn 
Quảng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; chốt cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; khung cửa không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa các loại. 
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(210) 4-2020-35577 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KUMO Việt Nam  

(VN) 
Khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn 
Quảng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; chốt cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; khung cửa không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa các loại. 
 

 
(210) 4-2020-35578 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KUMO Việt Nam  

(VN) 
Khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn 
Quảng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; chốt cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; khung cửa không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa các loại. 
 

 
(210) 4-2020-35579 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KUMO Việt Nam  

(VN) 
Khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn 
Quảng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; chốt cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; khung cửa không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa các loại. 
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(210) 4-2020-35580 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KUMO Việt Nam  

(VN) 
Khu phố 7, thị Trấn Tân Khai, huyện 
Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; chốt cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại.    
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; khung cửa không bằng kim loại.     
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa các loại.  
 

 
(210) 4-2020-35581 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KUMO Việt Nam  

(VN) 
Khu phố 7, thị Trấn Tân Khai, huyện 
Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; chốt cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại.    
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; khung cửa không bằng kim loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa các loại.  
 

 
(210) 4-2020-35582 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH kỹ nghệ vật 

liệu Hải Minh   (VN) 
SN2/2/2, phố Hoàng Liệt, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; dầu thơm (trừ loại dùng cho mục đích y tế); chế phẩm hóa học để làm 

sạch dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, 
không chứa thuốc; dầu dùng cho mục đích làm sạch; chất khử mùi dùng cho người hoặc 
động vật. 
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(210) 4-2020-35583 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Lady View  
(VN) 
Toong Coworking Space, tầng 1, 2 Phan 

Văn Đáng, tòa nhà Vista Verde, phường 

Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-35584 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.9; A1.1.2; A9.7.19 

(591) Đen, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lady View  
(VN) 
Toong Coworking Space, tầng 1, 2 Phan 

Văn Đáng, tòa nhà Vista Verde, phường 

Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-35585 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A25.7.7; A5.5.20; A25.7.6; A5.5.21 

(591) Đỏ, cam, xanh dương đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
Thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; trà thảo dược; chế phẩm dược; 

dược phẩm; chế phẩm liệu pháp thực vật dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật 

dùng cho ngành dược. 

 

Nhóm 30: Chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như chất thay thế cà phê (chế phẩm thực vật sử 

dụng dùng như chất thay thế cà phê); đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, 

không dùng cho mục đích y tế; rong biển/tảo biển [gia vị]; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; 

trà tảo bẹ; trà. 
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(210) 4-2020-35586 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Nga  (VN) 
Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; quần áo ngủ; váy lót dài; váy; váy liền quần. 

 

 
(210) 4-2020-35587 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hòa Bình Minh 
Triết   (VN) 
Số 4, ngách 102/70, ngõ 102, đường 
Trường Chinh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn Iau mặt bằng vải; khăn ăn bằng vải dệt; khăn tắm bằng 

vải; khăn tắm; vải dệt kim. 
 

 
(210) 4-2020-35588 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(731) Công ty TNHH Trường Phát BN  

(VN) 
Lô 24, LK2, đường Huyền Quang 2, 
phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 
NGOC LAW COMPANY LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2020-35590 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.5; 6.1.2; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím than, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực dưỡng 
Bảo Bảo An  (VN) 
68 đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh     
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(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 

làm từ yến (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2020-35591 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh nước biển, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
BIG C Sài Gòn  (VN) 
Số nhà 68 mặt đường 39B, thôn An Bình, 

xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang vải (trang phục); găng tay (trang phục).  
 

 
(210) 4-2020-35592 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Vàng đồng, xanh nước biển, xanh da 

trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
BIG C Sài Gòn   (VN) 
Số nhà 68 mặt đường 39B, thôn An Bình, 

xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang vải (trang phục); găng tay (trang phục).  
 

 
(210) 4-2020-35593 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ KALEY 
COSMETIC  (VN) 
Số 10E1, ngõ 6, đường Nguyễn Văn 

Trỗi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
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(210) 4-2020-35595 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.14; A5.3.13; A5.5.20; 

26.1.1; A26.11.9; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Đào Thế Vinh   (VN) 
620/4/1, Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đội đầu; bít tất ngắn cổ; đồ đi chân; giày [trang phục]; 

dép [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2020-35596 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18; 26.3.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Tuyên  (VN) 
Xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk 
L¾k 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi (tinh dầu).  

 

 
(210) 4-2020-35597 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.12; A5.7.22 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Tuyên  (VN) 
Xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk 
L¾k 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da, nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi (tinh dầu). 

 

 
(210) 4-2020-35598 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.1; A24.15.7; A26.11.11 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xám, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực và 
hướng nghiệp JOBWAY  (VN) 
Số 74/10B Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 
 
 

(210) 4-2020-35601 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xúc 

tiến thương mại INDOCHINA  
(VN) 
Tầng 8 Tòa Nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn 
Linh, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; mặt nạ sử 
dụng cho nhân viên y tế; gạc dùng trong phẫu thuật; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: găng tay cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, 
khẩu trang y tế, mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế, gạc dùng trong phẫu thuật, quần áo 
chuyên dụng cho phòng mổ. 

 

 
(210) 4-2020-35602 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương đen (xanh đen), trắng 

kem, xanh ngọc bích. 

(540) 

  

(731) Võ Đình Vinh  (VN) 
Số 161/7/3, khu phố 2, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê và giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn lưu động; quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2020-35604 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.20; 2.3.20 
(591) Cam. 
(731) Công ty cổ phần DTBYT Nam 

Trung  (VN) 
210A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 06: Móc khóa trang trí bằng kim loại. 
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Nhóm 18: Các sản phẩm được làm bằng da: cặp táp; ba lô; ví; túi xách; va li. 
 

Nhóm 25: Giày dép; giày da; quần áo; mũ nón; thắt lưng (trang phục); tất (vớ). 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: cặp táp, ba lô, ví, túi xách, va li, giày dép, quần áo, 
mũ nón, thắt lưng, tất (vớ), đồ đội đầu, đồ đi chân, khẩu trang, vải, khóa kéo, dây giày, da 
thuộc, vải da, móc khóa trang trí. 

 

 
(210) 4-2020-35605 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; 5.7.3; A11.3.7; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) UBND thị trấn Diên Sanh   (VN) 
Số 33 Bùi Dục Tài, thị trấn Diên Sanh, 
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2020-35607 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A15.9.10; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Cam, trắng, xanh đậm. 
(731) Công ty TNHH sản xuất Điện 

Hồng  (VN) 
Thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dụng cụ đo điện; tụ điện; cuộn dây điện; phích cắm điện; ổ điện; 
cáp điện; cầu chì; thiết bị đo bằng điện; bộ đảo điện; rơle điện; thiết bị điều chỉnh điện.  

 

Nhóm 11: Đèn điện; chụp đèn; vỏ đèn; bóng đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 
quang [led]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2020-35608 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.11.3; 24.11.3; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và xét nghiệm Y Học Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 24, ngõ 2, khu tập thể 829 thôn 
Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
 

(210) 4-2020-35609 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Kim Vina  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà NPV, 27A Hoàng Việt, 

phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 

 

(210) 4-2020-35610 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH the Eden Farm  
(VN) 
208 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, xã Long 

Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Kim chi. 

 

 
(210) 4-2020-35611 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
sản xuất Midi Venus Natural 
Cosmetics  (VN) 
1C/6/13 đường 22, khu phố 4, phường 

Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-35612 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; A1.1.10; A1.1.5; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty CP thương mại quốc 
tế SMT   (VN) 
Số 161 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-35613 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.23; 26.13.1; 24.9.1; 25.1.25; 25.1.6; 

26.1.1 

(591) Nâu, vàng, trắng, đỏ, đen. 

(731) Công ty TNHH The Winner 
Star Vietnam  (VN) 
Phòng D1, tầng 14, tòa nhà Golden 

King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2020-35614 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty CP LSP Việt Nam  (VN) 
Số 9, ngách 35/4, ngõ 35, phố Mai Động, 

phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; va li; túi đeo lưng; ví da.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất.  
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(210) 4-2020-35615 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mạl dịch vụ Elbon 
Việt Nam  (VN) 
25,26, lô A2 Trung tâm thương mại Vĩnh 
Thạnh, ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh 
Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2020-35616 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; A7.1.12 
(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Bidland Group   (VN) 
231-233 đường Nguyễn Hữu Thọ, khu 
phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ; gối; nệm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại, đồ nội thất như: bàn, tủ, 
ghế, giường, ghế sofa.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà xưởng; 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.   

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà, xây dựng nhà xưởng; san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng; cho thuê xe cộ; dịch vụ vận tải đường bộ và đường thuỷ.  

 
Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; thiết kế nội thất; thiết kế ngoại thất công trình.  
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(210) 4-2020-35617 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư thiết 

kế Sen Vina   (VN) 
Đường 16A3, KDC Tân Đức, ấp Bình 
Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, cái chặn giấy, đồ lưu niệm, ly, chén, dĩa, chảo, đũa, muỗng, 

thiệp mời, ảnh chụp, sách, vở, giấy, bút, văn phòng phẩm, khăn giấy, gối, đệm, ga trải 
giường, bàn, ghế, túi xách, phụ tùng xe cộ, quả bóng chơi thể thao, bình gas, bếp ga, đồ 
chơi, đồng hồ, mắt kính, vòng đeo tay, gạch.   

 

 
(210) 4-2020-35618 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ viễn thông Thiên Tú  
(VN) 
145B Nguyễn Đình Chính, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giải đáp và chăm sóc khách hàng qua điện thoại. 
 

Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ kết 
nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2020-35619 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 17.5.1; 26.1.6; 26.4.9; 

26.7.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH King Attomey 

App 5.0  (VN) 
28D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 01: Đất trồng trọt; phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng. 

 

Nhóm 07: Thiết bị phun xịt [máy móc]; máy móc nông nghiệp. 

 

Nhóm 09: Máy bay mini không người lái điều khiển từ xa có gắn thiết bị phun xịt, camera 

và các linh kiện điện tử cảm biến, ghi hình để khảo sát cây trồng; thiết bị điều khiển từ xa; 

thiết bị thông minh tự động kết nối với các thiết bị dùng trong nông nghiệp.   

 

Nhóm 31: Cây giống; cây trồng; hạt giống để trồng; hạt giống thực vật.  

 

Nhóm 37: Cho thuê máy móc nông nghiệp. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình như cho thuê 

máy ảnh, máy quay phim, thiết bị âm thanh. 

 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ, nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo các thiết 

bị điều khiển, máy bay không người lái điều khiển từ xa có gắn thiết bị phun xịt, camera và 

các linh kiện điện tử cảm biến, ghi hình để khảo sát cây trồng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc cây trồng; dịch vụ làm vườn; dịch vụ khám chữa bệnh cho cây; 

dịch vụ tư vấn chăm sóc cây trồng; thiết kế tạo dáng cho cây cảnh, vườn hoa.  
 

 
(210) 4-2020-35620 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.15; A5.5.20; 5.5.16; A1.1.10; 

A1.1.5; 26.1.1; A3.11.3; A26.11.8 

(591) Vàng, hồng, xanh lá cây, trắng. 

(731) Trần Mạnh Cường  (VN) 
Khu phố 2, thị trấn Quỹ Nhất, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; kem làm trắng da; nước hoa. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, phân phối và xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ 

phẩm, son môi, kem làm trắng da, chế phẩm trang điểm, kem mỹ phẩm, nước hoa, thực 

phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế 

phẩm đặc trị tàn nhang, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
648 

(210) 4-2020-35621 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tẩy trang. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy các loại (giấy ăn, giấy hộp, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh). 
 

Nhóm 21: Tăm bông dùng để lấy ráy tai.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các 
sản phẩm: bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, bông tẩy trang, khăn giấy các loại (giấy 
ăn, giấy hộp, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh), tăm bông dùng để lấy ráy tai; giới thiệu và trưng 
bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-35622 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.25; 26.1.1; 26.13.1; 26.4.1 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Nguyễn Thị Ngoãn  (VN) 

50/9 Nguyễn Trung Trực, phường 1, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, thương mại điện tử các sản phẩm: vật phẩm phong thủy (làm từ thủy 

tinh, gỗ), đá phong thủy, đồ trang sức: dây bạc, vòng đeo tay, dây chuyền, vòng cổ, dây 
bằng kim loại quý, mặt dây chuyền, sợi dây bằng vàng, ngọc trai, nhẫn, ghim cài. 

 

 
(210) 4-2020-35623 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Vàng. 
(731) Hộ kinh doanh cà phê Bin  (VN)

6/8C đường Nguyễn Thái Học, khu phố 
Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng 
quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều 
hành hoạt động nhà hàng, quán ăn và quán rượu có ăn nhẹ, quán trà sữa, quán cà phê; mua 
bán, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, quảng cáo: cà phê, trà, bánh kẹo, mì, kem lạnh, đồ 
uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa, máy pha cà phê, máy xay cà phê, dụng cụ pha cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phục vụ cung cấp 
cà phê bằng xe bán cà phê di động. 

 

 
(210) 4-2020-35625 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 25.1.25; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BABY STAR  (VN) 
Đường 30/4, tổ 8, phường Tân Phong, 
thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 
 

(210) 4-2020-35626 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.1; 2.5.6; 2.5.2 
(591) Đen, kem, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ VB UNIVERSAL  (VN) 
Số 62/2 Lâm Văn Bền, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm ngâm giặt, nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; dầu gội 

đầu; mỹ phẩm; xà phòng; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; quần tã trẻ em; tã lót trẻ em; thực phẩm cho 
em bé; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; kem đánh răng chứa 
thuốc; nước rửa tay diệt khuẩn.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng; cà vạt. 
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(210) 4-2020-35627 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Haru Beauty 
Center  (VN) 
Căn hộ thương mại RS3-SH.10, số 239-
241 & 278 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc 

da; dịch vụ gội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-35628 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Lạc An  (VN) 

Số 336, tổ 7, ấp Tân Dân, xã Tân Thuận 
Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 02: Nước màu thực phẩm (dùng để ướp đồ ăn); nước màu thực phẩm làm từ đường 

thốt nốt (dùng để ướp đồ ăn); chất nhuộm màu thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-35629 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Anh Thư  (VN) 

183, ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2020-35634 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 24.15.21; 26.15.15; 

26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh tím than, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Totalco  (VN) 
Tầng 6 tòa MD Complex, số 68 Nguyễn 
Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; 

xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-35635 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Xanh  (VN) 
695 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35636 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; 26.4.7; 26.4.4; 2.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng da, xám, 

hồng sẫm, hồng nhạt, hồng, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Cường Phú  (VN) 
Số 30B, ngõ 477, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-35637 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.14; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Liên Kết Việt Nam  (VN) 
Lô C16/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-35638 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 1.15.5; 26.13.25; A5.3.13 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  

(VN) 
Số 51, đường Trương Công Giai, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
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thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chân nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-35639 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Trần Thị Mười  (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35640 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Trần Thị Mười   (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35641 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.5; A24.15.7 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp kỹ 
thuật ASAHI  (VN) 
Số 39 ngõ 914 Trương Định, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội.  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng eáo, đại lý ký gửi các sản phẩm: xi lanh dùng 
cho máy móc, xích nâng (bộ phận của máy), pít-tông cho xi lanh, pít-tông cho bộ phận của 
máy hoặc động cơ, bơm thủy lục, gioăng cao su (bộ phận của động eơ máy), phớt cao su 
(bộ phận của động cơ máy).  

 

 
(210) 4-2020-35642 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phong Cách 
Mộc   (VN) 
172 Long Thuận, phường Long Phước, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế nội ngoại thất công trình. 
 

 
(210) 4-2020-35643 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; 5.13.25; 5.3.7; A5.13.11 
(591) Nâu, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

đỏ, cam, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phong Cách 
Mộc  (VN) 
172 Long Thuận, phường Long Phước, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ dùng nội thất: tủ, bàn, ghế, kệ.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế nội ngoại thất công trình.  

 
 

(210) 4-2020-35645 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; A26.4.18; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Tăng Thời Hào  (VN) 
230/87 Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy, cụ thể là: giảm xóc xe máy, gương xe máy; bộ 
phanh xe máy; săm lốp xe máy; bộ nhông xích.  

 

 
(210) 4-2020-35647 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.15.15; 1.15.23; 24.15.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật An Tân Phát  (VN) 
NO 28 - Lô 31 khu dịch vụ thương mại 
và nhà ở Hà Trì, đường Hà Trì, phường 
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa. 

 

 
(210) 4-2020-35648 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 8.1.18 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Đặng Quỳnh Nga  (VN) 

Số 68 Lý Thường Kiệt, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán kem; dịch vụ quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2020-35650 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.13.1; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, nâu, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Võ Hoàng Triều  (VN) 
Hẻm 813, số nhà 813/21, ấp Trường 
Khánh, phường Long Phước, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng kinh doanh đồ uống.  
 

 
(210) 4-2020-35651 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.21; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Dương Thị Phương Chi  (VN) 
Số 5, ngõ 596 Kim Giang, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ); dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp 
dầu thơm, dịch vụ tắm hơi.  

 

 
(210) 4-2020-35652 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
công nghệ cao Nông Lâm 
FARM  (VN) 
43/14 đường 18, khu phố 5, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi, thảo mộc tươi; cây và hoa tự nhiên.  
 

 
(210) 4-2020-35654 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.7; A1.1.2; 1.1.14 
(591) Đỏ, xám đậm, xám nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH giải pháp ATZ  

(VN) 
Lầu 7 Toà nhà Kicotrans, 46 Bạch Đằng, 
phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điều khiển, thiết bị giám sát, thiết bị máy móc, động cơ công 
nghiệp. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; sửa chữa máy móc, thiết bị; lắp đặt máy móc và thiết bị công 
nghiệp. 
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Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế và tư vấn kỹ thuật, tích hợp và 

phát triển hệ thống điều khiển, bảng điều khiển 
 

 
(210) 4-2020-35655 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A11.3.4; 6.1.2; 7.3.11; 26.1.2 

(591) Nâu, trắng, xanh dương, đen. 

(731) Nguyễn Thị Minh Hằng  (VN) 
66 đường 34B, khu phố 5, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 

(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh ngọt sô cô la; đồ uống trên cơ sở sô cô la; bánh ngọt; bánh kẹo; ca 

cao. 

 

 
(210) 4-2020-35656 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A24.15.11; 24.15.2; A24.15.7; 26.5.1; 

24.17.5; A17.2.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đỏ, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị GLOBAL HESTIA  (VN) 
Số nhà 5 khu C15 biệt thự Tuyết Anh 

Riverside, đường DT8 ấp 3, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Khẩu trang chống ô nhiễm để bảo vệ đường hô hấp, không phải là khẩu trang y 

tế; khẩu trang thở bảo vệ đường hô hấp, không phải là khẩu trang y tế và dụng cụ thể dục và 

thể thao; khẩu trang bảo vệ chống bụi, không phải là khẩu trang y tế; khẩu trang bảo vệ 

mặt, không phải là khẩu trang y tế và dụng cụ thể dục và thể thao; khẩu trang bảo hộ lao 

động.  

 

Nhóm 10: Khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế; khẩu trang bảo vệ chống lại các tác 

nhân gây ô nhiễm (khẩu trang y tế); khẩu trang bảo vệ chống vi khuẩn và virut gây bệnh 

(khẩu trang y tế); khẩu trang y tế; khẩu trang dùng trong cơ sở chăm sóc sức khỏe (khẩu 

trang y tế); khẩu trang dùng trong các cơ sở y tế (khẩu trang y tế). 
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(210) 4-2020-35657 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; A5.3.14; 5.7.11; A5.7.23 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VPF Việt Nam  
(VN) 
Xóm Giải, thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây chế biến đóng hộp; mứt trái cây (mứt ướt); rau, củ sấy 

khô; rau, củ chế biến đóng hộp.  
 

 
(210) 4-2020-35658 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) AREUMDAWOON COSMETICS CO., 

LTD.  (KR) 
55, Cheonheung 8-Gil, Seonggeo-Eup, 
Seobuk-Gu, Cheonan-Si, 
Chungcheongnam-Do, Republic Of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cho da đầu; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tẩy màu cho tóc; chế phẩm 

chăm sóc tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; dầu gội đầu; chế phẩm uốn sóng tóc bền nếp; dầu 
xả tóc.  

 

 
(210) 4-2020-35659 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.1.6; A11.1.5; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trạm Bếp  
(VN) 
128/48 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ đầu bếp cá 

nhân; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn, trang trí thực phẩm. 
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(210) 4-2020-35660 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 5.5.19; A5.5.21; 26.2.7; 26.1.10; 

26.3.1 
(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

đầu tư Nhất Việt  (VN) 
Số 139 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh; rượu vôtca; rượu sâm banh; rượu hoa quả; rượu gạo. 

 

 
(210) 4-2020-35661 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Đào Thị Khánh Ly  (VN) 
Đội 16, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất phở; máy sản xuất bún sợi; máy sản xuất mì sợi; máy sản xuất 

bánh tráng. 
 

 
(210) 4-2020-35662 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.5.21; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Nguyễn Mạnh Sang  (VN) 

Căn hộ số E3.8.5, Tầng 8, Tòa E3 (khối 
nhà CT2), Chung cư The Emerald, TDP 
Số 7 - Đình Thôn, Mỹ Đình 1, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; son môi; mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm 

dùng cho lông mày; mỹ phẩm dùng cho mắt. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng làm trắng da, 
chống lão hóa; viên uống trắng sáng từ bên trong dùng trong y tế; thực phẩm bổ sung 
collagen; thực phẩm bổ sung khoáng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng bổ sung 
vitamin. 
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Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); khăn choàng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; đầu tư và phát triển các dự án bất động sản, khu du lịch 

nghỉ dưỡng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ nghỉ tạm thời trong khách sạn, nhà nghỉ và khu du lịch 

nghỉ dưỡng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ tư vấn về thẩm mỹ; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe (spa). 
 

 
(210) 4-2020-35665 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH mắt kính 
Nguyên Khang Pro  (VN) 
P702A Tầng 7 Tòa nhà Centerpoint, 106 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục). 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: kính mắt, kính 

thuốc, kính bảo hộ, kính thời trang, tròng kính, phụ kiện của kính (cụ thể như dây đeo 

kính). 
 

 
(210) 4-2020-35668 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 

(731) Hộ kinh doanh AOTU  (VN) 
A3/22B7 ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục], đồ đi chân [trang phục], đồ đội đầu [trang phục], quần áo 

lót; giày [thời trang]  
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(210) 4-2020-35669 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 1.15.23; A26.4.18 

(731) CHANGSHA VINON TOOLS & 

MACHINERY CO., LTD  (CN) 

Suite 1915, No.6 Building of Rongsheng 

International, No.568 Middle of Renmin 

Road, Changsha, Hunan, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy cắt; máy gia công đá; máy nhào; 

máy rung dùng trong công nghiệp; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công. 

 
 

(210) 4-2020-35670 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2 

(731) Đặng Ngọc Châu  (VN) 
Thôn Hoà Hải, xã Vũ Chính, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo nam; quần áo nữ; đồ lót (trang phục); đồ đi chân; đồ đội 

đầu. 

 

 
(210) 4-2020-35672 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A24.15.7; 26.3.23; 7.3.11; A26.11.8; 

26.15.15 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Phạm Văn Đoàn  (VN) 
Xóm Chùa, thôn Tương Trúc, xã Ngũ 

Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); mũ nón; giày dép. 
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(210) 4-2020-35676 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A5.3.13; A5.3.15; 26.2.7
(591) Xanh dương, tím hồng, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Lan  (VN) 

B10-02 C/ốc 306-308 Vườn Lài, phường 
Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề thẩm mỹ; dịch vụ đào tạo nghề làm móng; dịch vụ về giáo 

dịch giảng dạy; tổ chức sự kiện giải trí; dịch vụ giải trí. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; dịch vụ làm 
móng (nail); dịch vụ trang điểm. 

 

(210) 4-2020-35677 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 5.3.20; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Nguyễn Lê Thùy Dương  (VN) 

63/18/26 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: trà, cà 
phê, ca cao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2020-35678 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.4.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, ghi, 

trắng. 
(731) ERIC C&C INC.  (KR) 

21, Ogeum-ro 46-gil, Songpa-gu, Seoul 
05770, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 41: Chỉ đạo sân khấu; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa; tổ chức triển lãm cho 

mục đích giáo dục;  sắp xếp và  tiến hành hội thảo; trình diễn biểu diễn kịch; tổ  chức và  

điều khiển buổi hòa nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn ca nhạc; sản xuất nhạc; sản xuất 

video ca nhạc [không cho mục đích quảng cáo]; đạo diễn kịch; tổ chức trưng bày cho mục 

đích giải trí; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; sắp xếp và  tiến hành hội 

nghị; trình diễn hòa nhạc; dịch vụ trình diễn của nghệ sĩ giải trí; sản xuất các buổi biểu diễn 

ca nhạc; trình diễn ca nhạc; quay phim bằng máy quay hình. 
 

 
(210) 4-2020-35679 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.4.7 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, ghi, 

trắng. 

(731) ERIC C&C INC.  (KR) 

21, Ogeum-ro 46-gil, Songpa-gu, Seoul 

05770, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế nội thất cửa hàng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa tài liệu 

quảng cáo; thiết kế đồ họa; thiết kế máy móc; thiết kế trực quan (thiết kế công nghiệp); 

thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế nhân vật; cho thuê máy chủ đặt cơ sở dữ liệu (cho bên 

thứ ba); lập trình ứng dụng đa phương tiện;  phân tích máy tính; phát triển phần mềm máy 

tính; cho thuê phần mềm máy tính; nghiên cứu phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy 

tính; lập trình máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; 

cho thuê chương trình máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-35680 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 7.3.11; 26.3.4; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 

3.13.2; A3.13.23 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần trừ mối khử 
trùng dịch tễ Quảng Ninh  
(VN) 
Tổ 71, khu 6, phường Cao Xanh, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ diệt côn trùng có hại; dịch vụ khử trùng cho nhà xưởng, nhà ở. 
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(210) 4-2020-35681 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 19.1.1; A3.13.4; 3.13.5; 5.5.19; 26.5.1; 

25.5.2; A25.1.10; 25.1.9; 25.1.25; 

A25.7.5 

(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ tươi, hồng, 

đen, đỏ nâu đậm, đỏ nâu nhạt. 

(731) Hợp tác xã nông, lâm nghiệp 
Đức Thắng  (VN) 
Thôn Phắc Nghè, thị trấn Yên Minh, 

huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu mật ong; rượu hoa quả; rượu cao lương; đồ uống hoa quả có cồn; rượu gạo. 

 
 

(210) 4-2020-35682 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh ngọc bích, đen. 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
MIOSKIN  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; kem bôi mặt; son môi; mặt nạ dưỡng da. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm uống làm đẹp; thực phẩm uống làm trắng da. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, mặt nạ, 

thực phẩm chức năng, quần áo thời trang; dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trên internet nhằm 

mục đích bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục 

đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho 

người mua và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web cho mục đích kinh 

doanh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; dịch vụ làm 

nail; dịch vụ trang điểm. 
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(210) 4-2020-35683 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 

INC.  (US) 
115 Tabor Road, Morris Plains NJ 
07950, USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ dò khói; bộ dò nhiệt; thiết bị thông báo có thể nghe và nhìn thấy, thiết bị phát 

sáng nhấp nháy để báo hiệu, còi báo động, chuông báo hiệu, còi báo hiệu và loa; thiết bị 
báo cháy và sơ tán khẩn cấp, cụ thể là công tắc giám sát điện, công tắc áp suất điện; bảng 
điều khiển báo cháy; hệ thống giám sát video và kiểm soát truy cập điện tử bao gồm camera 
và màn hình; thiết bị đọc và máy quét sinh trắc học; thiết bị kiểm soát năng lượng để sử 
dụng trong kiểm soát việc sưởi ấm, làm mát, điều chỉnh nhiệt độ trong các tòa nhà; mặt nạ 
bảo hộ; mũ cứng bảo hộ lao động; tấm che mặt bảo vệ, đồ đi chân bảo hộ; chăn cao su cách 
điện bảo hộ cho công nhân điện lực để tránh bị thương; quần áo bảo hộ chống lại môi 
trường lửa và tia lửa hồ quang; mũ bảo hộ lao động; kính mắt bảo hộ lao động; găng tay bảo 
hộ lao động; nút bịt lỗ tai và chụp che tai (cho mục đích bảo hộ và bảo vệ, không dùng cho 
mục đích y tế); cảm biến vị trí bướm ga (được sử dụng để theo dõi lượng khí nạp của động 
cơ); cảm biến điện tử để giám sát nhiệt độ và độ ẩm; thiết bị bảo vệ chống rơi cho người lao 
động cụ thể là dây đeo, thiết bị neo và dây cứu sinh có thể thu vào; máy in hóa đơn cho 
điểm bán hàng (dùng với máy tính); phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để dùng 
trong giám sát việc tuân thủ thiết bị bảo vệ cá nhân; thiết bị dò khí ga để phát hiện khí ga 
trong phòng; bộ điều chỉnh khí ga; máy quét mã vạch và mã qr; máy quét đa ứng dụng; cảm 
biến áp suất; cảm biến để sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp để đo lưu lượng và mức 
chất lỏng; máy in nhận dạng thông tin qua tần số vô tuyến (rfid) để bàn; máy vi tính di 
động; cảm biến không dây đo tải trọng phương tiện theo thời gian thực; phần cứng máy tính 
và phần mềm phân tích video ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được; phần mềm số hóa hồ sơ 
và quản lý chất lượng [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần cứng máy tính và phần 
mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để sử dụng trong quản lý hoạt động kho hàng; 
phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để giám sát vị trí và tình trạng của máy móc; 
thẻ kiểm soát truy cập [thẻ từ được mã hoá], bộ đọc, bộ điều khiển và phần mềm để giám 
sát và quản lý hệ thống kiểm soát truy cập, xâm nhập và an ninh [ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống được]. 

 

 
(210) 4-2020-35684 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BATH & BODY WORKS BRAND 

MANAGEMENT, INC.  (US) 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm có mùi thơm dùng cho nhà ở; và dịch vụ 

đặt hàng các sản phẩm có mùi thơm dùng cho nhà ở theo ca-ta-lô qua bưu điện. 
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(210) 4-2020-35685 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, nâu. 

(731) Công ty TNHH An Phú Nông  
(VN) 
A14 đường số 2, khu dân cư Bình Hưng, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; hạt 

giống thực vật; hạt giống để trồng; cây giống; cây giống con. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hạt giống, cây trồng, giống cây trồng); 

đại lý thông tin thương mại; mua bán xuất nhập khẩu hạt giống cây trồng; dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
 

 
(210) 4-2020-35688 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.3.3; 4.3.19 

(731) Lê Quốc Cường  (VN) 
Thôn 4, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong công nghiệp; phân bón; hoá chất sử dụng 

trong lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 

hóa chất để sản xuất chất tạo màu, chất nhuộm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hóa dược; thực phẩm ăn kiêng và 

chất ăn kiêng thích hợp dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 31: Hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; rau cỏ tươi; quả tươi; hạt giống thực vật; hạt [ngũ 

cốc]; động vật sống. 

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức triển lãm 

cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 
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(210) 4-2020-35689 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh, trắng, vàng. 

(731) Công ty TNHH Bệnh viện 
chuyên khoa phẫu thuật 
thẩm mỹ Korean Star - Sao 
Hàn  (VN) 
Số 781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề làm đẹp; tổ chức sự kiện (giải trí, giáo dục) nhằm trao thưởng, vinh 

danh các học viên, cá nhân, cơ sở có thành tích xuất sắc. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phẫu thuật tạo hình; dịch vụ bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2020-35690 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 1.15.23 

(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư thương mại dịch vụ 
DBN   (VN) 
03 Hoa Mai, phường 2, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh               

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; sản xuất phim quảng cáo; 

mua bán: quần áo thời rang, túi xách, kềm, dụng cụ làm móng dụng cụ làm nail, dụng cu y 

tế, dụng cụ ngành tóc như máy sấy tóc, máy ép là tóc. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim trừ quảng cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền 

hình.  
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(210) 4-2020-35691 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; A5.3.15; 26.1.1; 5.7.12 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, xám, nâu, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I đường 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 

đồ uống hoa quả (đồ uống không cồn); xiro dùng cho đồ uống; chế phẩm không cồn để làm 

đồ uống; nước chanh. 

 

 
(210) 4-2020-35692 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; A5.3.15; 5.7.12; A5.7.22 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, xanh da trời, trắng, 

xám, nâu, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh    (VN) 
Lô C21/I đường 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 

đồ uống hoa quả (đồ uống không cồn); xiro dùng cho đồ uống; chế phẩm không cồn để làm 

đồ uống; nước chanh. 
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(210) 4-2020-35693 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) DORCO CO., LTD.   (KR) 

(Golim-Dong), 350 Kyungahnchun-Ro, 

Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, 

Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo không dùng điện; dao cạo an toàn; dao cạo; lưỡi dao cạo; hộp đựng dao 

cạo râu; hộp đựng dao cạo. 

 

 
(210) 4-2020-35695 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản lý giáo 
dục và đầu tư EMG  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà TNR Tower, 54A 

Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và dịch vụ tư vấn liên quan đến đào tạo. 
 

 
(210) 4-2020-35698 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.13.1; A26.11.12; 26.11.3; 24.17.5; 

A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH phòng khám đa 
khoa Hồng Cường  (VN) 
87-89 Thành Thái, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ khám 

và chữa bệnh cho người. 
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(210) 4-2020-35699 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

tổng hợp Hòa Phát  (VN) 
Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 
Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 17: Phim cách nhiệt dành cho nhà kính và ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán phim cách nhiệt dành cho nhà kính và ô tô.  
 

 
(210) 4-2020-35700 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Mai Thị Cẩm Tú  (VN) 

169 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm gồm: thuốc chữa bệnh, dược phẩm, thuốc đông y, thực 

phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng cho người, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, nước 
súc miệng, cồn dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, kim tiêm, gạc y tế, bông y 
tế.  

 

 
(210) 4-2020-35701 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 19.7.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Mỹ Mỹ    (VN) 
320 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu rượu.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
671 

(210) 4-2020-35702 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 24.17.20; A5.3.13; A5.11.11 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế Iris  
(VN) 
Số 1 lô 3A đường Trung Yên 11, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; đường; đường gluco cho mục đích nấu ăn; mật đường cho thực phẩm; 
tương ớt [gia vị]; gia vị thập cẩm.  

 

 
(210) 4-2020-35703 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 4.5.2; 4.5.3; 25.5.1 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phòng khám đa 
khoa Hạnh Phúc   (VN) 
523 Điện Biên Phủ, phường 03, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; tư vấn sức khỏe, dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y 
tế, phẫu thuật tạo hình; chăm sóc y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35704 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 13.1.1 
(591) Trắng, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Tạ Ngọc Văn  (VN) 
111/29G Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn điện; bóng đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; 
bóng đèn điện.  

 

 
(210) 4-2020-35706 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.17.11; 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Tâm  (VN) 
299/GLO, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su; khẩu trang y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán bao cao su; mua bán khẩu trang y tế.  
 

 
(210) 4-2020-35707 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 5.5.4; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Hồng Thanh  (VN) 
143 đường số 3 KDC 13A Hồng Quang, 
ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-35708 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.9; A1.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất thực phẩm Phương Nam  
(VN) 
226/43/27 Nguyễn Văn Lượng, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn, nước [đồ uống].  
 

Nhóm 35: Mua bán nước khoáng [đồ uống]; mua bán đồ uống không cồn; mua bán nước 
[đồ uống]; mua bán thuốc dùng.  

 

 
(210) 4-2020-35709 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Gia Việt  (VN) 
340/14 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-35710 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.30; 4.1.3; A6.19.9; 25.7.20; 

3.7.17; A25.7.22; 23.1.1 
(591) Vàng đậm, tím, đen, vàng nhạt, xanh da 

trời. 
(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ví đựng danh thiếp; dây đeo vai [dây đai] bằng da thuộc; 
bao/túi/bị/xắc; ba lô. 

 

Nhóm 24: áo gối; khăn phủ gối; vải lót [vải]; khăn phủ giường; chăn; vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; khăn trùm đầu; áo mưa; 
khẩu trang vải [trang phục].  

 

 
(210) 4-2020-35711 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.1.23; A2.3.23; 4.5.3 
(591) Đen, đỏ, xanh da trời, tím, trắng. 
(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

Nhóm 25: Khẩu trang vải [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2020-35712 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ví đựng danh thiếp; dây đeo vai [dây đai] bằng da thuộc; 

bao/túi/bị/xắc; ba lô. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; khăn trùm đầu; áo mưa; 

khẩu trang vải [trang phục]. 
 

(210) 4-2020-35715 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ Minh Phát  (VN) 
2/4 Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy bao gói; bao bì bằng giấy; bao bì bằng chất dẻo; bao bì nilon; bao bì nhựa; 

bìa cứng.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ gỗ mỹ 

thuật; bàn nhựa; ghế nhựa; tủ nhựa.  

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ đạc dùng trong văn phòng, đồ 

gỗ mỹ thuật, bàn nhựa, ghế nhựa, tủ nhựa, đồ nhựa gia dụng và dụng cụ chứa đựng bằng 

nhựa (cụ thể là chai nhựa, thùng nhựa, hộp nhựa đựng thực phẩm, can nhựa, xô nhựa, chậu 

nhựa). 
 

 
(210) 4-2020-35716 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Thành Thành Công  (VN) 
Số 8 Phan Đình Giót, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục 

trung học cơ sở và trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiêp; đào tạo cao đẳng; đào tạo 

đại học; dạy ngoại ngữ; dạy tin học; tư vấn giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn -đào 

tạo hoặc giáo dục); dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; dịch vụ đánh giá việc 

kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên; 

đào tạo thực hành; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí). 
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(210) 4-2020-35717 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Thành Thành Công   (VN) 
Số 8 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục 

trung học cơ sở và trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiêp; đào tạo cao đẳng; đào tạo 
đại học; dạy ngoại ngữ; dạy tin học; tư vấn giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn -đào 
tạo hoặc giáo dục); dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; dịch vụ đánh giá việc 
kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên; 
đào tạo thực hành; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí). 

 

 
(210) 4-2020-35718 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Thành Thành Công   (VN) 
Số 8 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục 

trung học cơ sở và trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiêp; đào tạo cao đẳng; đào tạo 
đại học; dạy ngoại ngữ; dạy tin học; tư vấn giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn -đào 
tạo hoặc giáo dục); dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; dịch vụ đánh giá việc 
kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên; 
đào tạo thực hành; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí). 

 

 
(210) 4-2020-35720 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 

26.1.1 
(591) Vàng, nâu, nâu đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Lý Thị Mỹ Châu  (VN) 
Thôn Nghe, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc nam; thuốc đông y; dược liệu; thực phẩm chức năng làm từ 

thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-35721 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thang máy 
Royal Việt Nam  (VN) 
Số 4 B4, ngõ 565 Nguyễn Trãi, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn; thiết bị vận hành thang máy; thiết bị thang máy; thiết bị 

nâng hạ hàng hoá; cầu thang cuốn [cầu thang tự động]. 
 

Nhóm 09: Đầu ghi hình camera; camera quan sát; hệ thống kiểm tra (trừ loại dùng cho mục 
đích y tế) và hệ thống giám sát theo dõi (trừ loại dùng cho mục đích y tế); phần mềm theo 
dõi thang máy vận hành (có thể tải xuống được); thiết bị điều khiển để dừng việc vận hành 
thang máy (thiết bị điều khiển từ xa); phần mềm và chương trình máy tính dùng để xử lý 
hình ảnh và nhận diện hình ảnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán thang máy, thiết bị vận hành thang máy, thiết bị nâng hạ hàng hoá, máy 
nâng [thang máy], thang cuốn, cầu thang cuốn [cầu thang tự động], thang cuốn bộ [dành 
cho người đi bộ], thang thoát hiểm, cầu thang gác bằng kim loại, bậc cầu thang bằng kim 
loại, phụ tùng và linh kiện thang máy, cần trục di động, băng tải vận hành bằng khí nén, 
thiết bị nâng hạ hàng hoá, máy phát điện, đầu ghi hình camera, camera quan sát; marketing; 
hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì: thang máy, thang cuốn, thiết bị vận hành 
thang máy, thiết bị thang máy, thiết bị nâng hạ hàng hoá, cần trục (thiết bị nâng và nhấc). 

 

 
(210) 4-2020-35722 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.3; A11.3.4; 26.1.1; 25.1.5; 

A16.1.11 
(591) Nâu, trắng, nâu nhạt, vàng đồng, xanh 

dương đậm. 
(731) Hộ kinh doanh khu vui chơi 

Phước Tân  (VN) 
38, tổ 45, khu tái định cư Cường Thuận, 
Kp Vườn Dừa, phường Phước Tân, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; 

cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán giải khát, cửa hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-35723 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Trang  (VN) 
23 Đoàn Giỏi, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần dài; quần đùi; áo khoác ngoài; áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2020-35724 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu úc Đại Lợi  (VN) 
63 Hà Huy Tập, khối phố Phương Hòa 
Nam, phường Hòa Thuận, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  
 

 
(210) 4-2020-35725 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 

Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 
2200, Australia 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: máy cưa, máy cắt gạch, đánh 
bóng gạch, máy gắp đá, dao cắt ni lông để bao gói. 

 

 
(210) 4-2020-35726 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 26.15.3; 26.1.1; 1.17.25 
(591) Xanh, vàng, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 

Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 
2200, Australia 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 
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(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: máy cưa, máy cắt gạch, đánh 
bóng gạch, máy gắp đá, dao cắt ni lông để bao gói. 

 

 
(210) 4-2020-35727 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 

Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 
2200, Australia 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: máy cưa, máy cắt gạch, đánh 

bóng gạch, máy gắp đá, dao cắt ni lông để bao gói. 
 

 
(210) 4-2020-35728 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Âu Sa Vi Na  (VN) 
944/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Kp. Tân 
Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ như: dụng cụ để kẹp và nâng tấm đá, tấm kính hay tấm vật 

liệu; máy cưa, bàn dùng cho máy móc (bàn gia công); giá cẩu dùng cho xe nâng. 
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: khung để xếp yà giữ tẩm đá, 
tấm kính hay tấm vật liệu, kẹp dán đá; ke vuông (để lắp ghép và đán đá); mặt hút điều chỉnh 
hai tấm đá (dụng cụ cầm tay để lắp ghép và dán tấm đá); bộ chặn giữ đá; dụng cụ để kẹp và 
nâng tấm đá; dụng cụ giữ để dán chậu rửa mặt; xe đẩy đá; xe cút kít; xe nâng đá (không 
phải phương tiện giao thông trên bộ). 

 

Nhóm 09: áo bảo hộ lao động. 
 

 
(210) 4-2020-35729 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Trần Trọng Nghĩa  (VN) 
Phòng 412, nhà B1, khu tập thể Giảng 
Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2020-35730 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ONPOINT  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà AB, 27B Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; kem ủ dưỡng tóc; nước hoa; chế phẩm tẩy trang; dầu gội 
đầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, đồ uống có cồn và không cồn, máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn, vải, len, sợi, hàng dệt, đồ ngũ kim, 
kính, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, thiết bị thể dục, dụng cụ 
thể dục, đồ chơi, quần áo, giày dép, giường, tủ, bàn, ghế, đèn, bộ đèn điện, thuốc, dụng vụ y 
tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận; dịch vụ thương mại 
điện tử, cụ thể là dịch vụ mua bán trực tuyến phần mềm máy tính; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2020-35731 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ONPOINT  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà AB, 27B Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; kem ủ dưỡng tóc; nước hoa; chế phẩm tẩy trang; dầu gội 
đầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, đồ uống có cồn và không cồn, máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn, vải, len, sợi, hàng dệt, đồ ngũ kim, 
kính, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, thiết bị thể dục, dụng cụ 
thể dục, đồ chơi, quần áo, giày dép, giường, tủ, bàn, ghế, đèn, bộ đèn điện, thuốc, dụng vụ y 
tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận; dịch vụ thương mại 
điện tử, cụ thể là dịch vụ mua bán trực tuyến phần mềm máy tính; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2020-35732 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.4.7; 26.1.11 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giải pháp công nghệ ESMART  
(VN) 
P4407-C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình 

máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính; đèn báo hiệu; thiết bị định vị; 

công tắc điện từ; bảng điều khiển phân phối (điện); thiết bị điều khiển phân phối (điện); 

thiết bị định lượng; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; chìa khóa dạng thẻ được 

mã hóa; thẻ từ được mã hóa; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị 

truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị dẫn đường và điều hướng cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2020-35733 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; 5.3.20; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, vàng, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Đức  (VN) 
Số 200 Kim Mã, phường Kim Mã, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm xịt làm thơm mát hơi thở; chế phẩm vệ 

sinh thân thể; hương liệu (tinh dầu); thanh sậy mỏng để khuyếch tán chất làm thơm không 

khí. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí; chế phẩm 

khử trùng, diệt khuẩn; chế phẩm diệt ruồi; chế phẩm chứa dầu thơm dùng cho mục đích y 

tế; chế phẩm chống ký sinh trùng. 
 

 
(210) 4-2020-35734 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 18.1.21; 26.1.1 

(591) Trắng, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất nước chấm 
Mười Vân  (VN) 
Thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm có nguồn gốc từ động vật và thực vật; các chế phẩm để 

nấu súp hay nước dùng; chất chiết xuất ra từ thịt. 
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(210) 4-2020-35735 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
đầu tư Thuận Việt  (VN) 
Số 11, đường số 281 Lý Thường Kiệt, 

phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bếp gas, bếp điện, lò nướng, bình gas, khí đốt, xăng, 

dầu, vỏ bình gas. 
 

(210) 4-2020-35736 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.2.9; 26.1.1; 26.4.2 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(731) Nguyễn Minh Nhật  (VN) 
Thôn 3, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-35737 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.1.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(731) Nguyễn Minh Nhật  (VN) 
Thôn 3, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2020-35738 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VIETNAMHOUSE  
(VN) 
Tầng trệt, số 9 đường Hoàng Sa, phường 

Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; kinh 

doanh bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-35739 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.1.5; 7.3.11; A26.11.8 

(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Herbal House 
Vietnam  (VN) 
B4 ô số 118, khu đô thị Đại Kim, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Tá dược dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung anginat dùng cho ăn kiêng; thuốc 

viên chống oxy hóa; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; bột dùng cho mục đích 

dược phẩm; chất kích thích miễn dịch. 
 

 
(210) 4-2020-35740 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.1; A5.5.21 

(591) Xanh tím than, đỏ hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Lan   (VN) 
6/16 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vỏ đệm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm 

cửa dạng lưới; vỏ gối. 
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(210) 4-2020-35741 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường. 
 

 
(210) 4-2020-35742 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản. 

 

 
(210) 4-2020-35743 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản. 

 

 
(210) 4-2020-35744 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.2 
(591) Đen, trắng, xám, xanh lá mạ, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty TNHH Rex Roth  (VN) 

Số 35D, ngõ 71, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị 

điều khiển số [điện]; màn hình điều khiển; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao 
tác công nghiệp. 
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(210) 4-2020-35745 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường. 
 

 
(210) 4-2020-35746 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường. 

 
 

(210) 4-2020-35747 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; 26.15.15 
(591) Xám, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giao thông 
số Việt Nam  (VN) 
Số 01 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; dịch vụ hãng quảng cáo; phổ biến các 

thông báo quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán ví điện tử; tổ chức thu/quyên góp tiền; dịch vụ quản lý các tài 
khoản khách hàng; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín 
dụng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công 
trình xây dựng; dịch vụ xây, lát; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn. 

 
Nhóm 39: Vận tải; hậu cần vận tải; môi giới vận tải; cung cấp thông tin vận tải; cung cấp 
thông tin giao thông; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu và tài liệu dạng điện tử.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; dịch vụ mã hóa dữ liệụ; dịch 
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vụ quy hoạch kiến trúc và đô thị; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tiến hành 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; soạn thảo tài liệu kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2020-35748 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản. 
 

 
(210) 4-2020-35749 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi 
trường. 

 

 
(210) 4-2020-35750 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản 
 

 
(210) 4-2020-35751 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.5 
(591) Xanh, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại và dịch vụ THM  
(VN) 
Số 8, ngõ 102, đường Phạm Đình Toái, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-35752 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Nguyễn Trọng Hiếu  (VN) 
90/6 lầu 2-3, đường Nguyễn Duy Dương, 

phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: đèn điện trang trí, đèn trung thu, dây treo 

trang trí, hoa tươi, hoa giả, phụ kiện trang trí sự kiện (Noel, trung thu, đồ cưới), đồ phong 

thủy (tranh ảnh, tượng đá), đồ phật giáo thờ cúng (lư hương, nhang đèn), đồ ăn uống (bánh 

kẹo, nước giải khát, nước uống đóng chai), quà lưu niệm, văn phòng phẩm (giấy, tập vở, 

bút, lịch), đồ Tết (liễn, bao lì xì), sản phẩm ngành nails (kềm, kéo, lược, lọ sơn móng, phụ 

liệu tóc); dịch vụ thương mại điện tử (mua bán và quảng cáo các hàng hóa nêu trên qua 

mạng internet); dịch vụ quảng cáo (thương mại); dịch vụ xuất nhập khẩu; tổ chức sự kiện vì 

mục đích thương mại. 
 

 
(210) 4-2020-35753 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường. 
 

 
(210) 4-2020-35754 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản. 
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(210) 4-2020-35755 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường. 
 

 
(210) 4-2020-35756 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản. 
 

 
(210) 4-2020-35757 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường. 
 

 
(210) 4-2020-35758 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản. 
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(210) 4-2020-35759 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường. 
 

 
(210) 4-2020-35760 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.15.15; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xám. 
(731) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS SEIKO EPSON 
CORPORATION)  (JP) 
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Đầu in cho máy in dùng cho mục đích công nghiệp; máy in phun dùng cho mục 

đích công nghiệp; máy in kỹ thuật số dùng cho mục đích công nghiệp; máy in dùng trong 
ngành dệt; máy in phun dùng trong ngành dệt; máy in kỹ thuật số dùng trong ngành dệt; 
máy và thiết bị in công nghiệp cùng các linh kiện và bộ phận của chúng; máy in dạng rô bốt 
(máy móc); máy và thiết bị in công nghiệp cùng các phụ kiện của chúng; máy dùng cho 
ngành công nghiệp dệt; máy sơn; máy in 3D. 

 
Nhóm 09: Máy in phun (kết nối với máy tính); máy in phun khổ lớn (kết nối với máy tính); 
máy in laze (kết nối với máy tính); máy in kỹ thuật số (kết nối với máy tính); máy in dùng 
với máy tính; máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu); máy in đa chức năng (kết nối với máy tính) 
có các chức năng sao chép và/hoặc quét dữ liệu và/hoặc fax; máy fax; máy photocopy; 
chương trình máy vi tính (phần mềm tải xuống được); đầu in cho máy in phun (kết nối với 
máy tính); trống mực dùng cho máy in (kết nối với máy tính); bộ lọc mực cho máy in phun 
(kết nối với máy tính); phần tử chất bán dẫn (chất bán dẫn).  

 

 
(210) 4-2020-35761 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản. 
 

 
(210) 4-2020-35762 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản. 

 

 
(210) 4-2020-35763 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường. 
 

 
(210) 4-2020-35764 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản. 

 
 

(210) 4-2020-35765 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường. 
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(210) 4-2020-35767 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SHENZHEN PUREST CULTURE 

DEVELOPMENT CO., LTD  (CN) 
No.11, Dawangshan Gongye 1st Road, 
Shajing, Bao'an District, Shenzhen, China

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm khô không khí; hệ thống lọc khí; thiết bị điều hòa không khí; máy và 

thiết bị làm sạch không khí; bộ tản nhiệt, dùng điện; bộ lọc nước uống; máy sấy tóc; thiết bị 
phân phối nước; tủ lạnh; máy nướng bánh mỳ; ấm đun nước, dùng điện; nồi cơm điện đa 
chức năng; nồi chiên không dầu; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; chảo rán sâu lòng, dùng 
điện; máy làm bánh mỳ; bếp cảm ứng; máy pha cà phê, dùng điện; đèn khử trùng để làm 
sạch không khí; đèn tia cực tím, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị hâm nóng bình sữa, 
chạy điện; quạt điện dùng cho cá nhân 

 

 
(210) 4-2020-35768 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
LIMITED  (CN) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi 

di động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần 
mềm ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí di động; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng liên lạc di động; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc 
giải trí); thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 

 
 

(210) 4-2020-35769 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7; 24.15.21 
(731) BEIJING MASKKING TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 
No.1, 3F, Building 9, No.14 Maliandao 
Road, Xicheng District, Beijing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; đầu 
ngậm điếu thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; bình sinh hơi cho người hút thuốc; hộp thuốc lá 
điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; bật lửa dùng cho người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc 
lá điếu. 

 

 
(210) 4-2020-35770 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.4.2; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Mai Kim Mỹ Hạnh  (VN) 
455 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến chưng sẵn 

(đã qua chế biến); yến sào đóng hộp (dùng làm món ăn). 
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào, tổ yến trắng khô làm sạch, tổ yến huyết khô làm sạch, tổ yến 
chưng sẵn (đã qua chế biến), yến sào đóng hộp (dùng làm món ăn), nước giải khát từ yến, 
thực phẩm chức năng từ yến. 

 

 
(210) 4-2020-35771 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.4.2; A26.4.18; 

26.15.3; A10.1.13 
(591) Đen, tím, xanh dương, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Lý Hùng  (VN) 
165/40/18 Nguyễn Văn Luông, phường 
10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc lá điện tử, tinh dầu, bình sinh hơi có dây nối cho thuốc lá điện tử 

và thiết bị hút thuốc điện tử, dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử, pin dùng cho thuốc 
lá điện tử, thiết bị sạc cho thuốc lá điện tử, bộ phận và phụ kiện của thiết bị hút thuốc lá 
điện tử để sử dụng với thuốc lá điện tử. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán bar; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu nhỏ. 
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(210) 4-2020-35772 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.7.24; 9.1.7; A26.4.18 
(591) Xanh lục, trắng. 

(540) 

 

(731) Đỗ Thị Ngọc Hà  (VN) 
60/2 đường Trần Thị Cờ, khu phố 2, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nội thất bàn gồm: ghế, giường, tủ, giá, kệ và hàng thủ công mỹ nghệ 

bằng gỗ, bình cấm hoa, hoa khô, tranh trang trí. 

 
 

(210) 4-2020-35773 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Quang Huy  (VN) 
Số 139/5 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ); mũ (nón); thắt lưng (trang phục); khăn choàng. 
 
 

(210) 4-2020-35774 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Quang Huy  (VN) 
Số 139/5 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; nước quả nấu đông; thịt đã qua chế biến (thịt đóng hộp); cá đã 

qua chế biến (cá đóng hộp); mứt quả ướt; sữa. 
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(210) 4-2020-35775 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; A26.11.8; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Trần Thiện Quân  (VN) 
656/45 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khăn choàng; thắt lưng (trang phục); tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2020-35776 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.12; A26.11.8; 26.1.2 
(591) Đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
bánh kẹo Tân Bảo Phát  (VN) 
Khu vành đai sân bay Tân Sơn Nhất, số 
45, đường Tân Sơn, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35777 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Hồng nhạt, xanh lá cây nhạt, vàng. 

(540) 

 

(731) 1. Bùi Thúy Ninh  (VN) 
Số 25A ngõ 121 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Trần Bùi Huyền Anh  (VN) 
Phòng 0815, toà Parkhill 1, Times City, 
458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 

dụng; giác mút cho máy vắt sữa. 

 
 

(210) 4-2020-35778 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 26.4.7; 26.7.25; 26.4.3 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BLITZ CREATIVES  
(VN) 
134 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết kế bao bì; lập trình máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người 
khác. 

 

 
(210) 4-2020-35779 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TAKI  (VN) 
Số 116, đường Lê Hồng Phong, khu phố 
Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn điện. 

 

 
(210) 4-2020-35780 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
STARGATE  (VN) 
Phòng 504, số 179 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán chế phẩm dược phẩm, vệ sinh thú y và vật tư y tế; buôn bán 

thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dụng cụ y tế thông thường 
được Bộ y tế cho phép, thiết bị chăm sóc sức khỏe. 

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; đầu tư vốn; 
cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; cung cấp xuất ăn công nghiệp; dịch vụ cung cấp xuất ăn sẵn; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2020-35781 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.1; 26.1.1; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vulcano Việt 
Nam     (VN) 
Số 2B ngõ 239 Bồ Đề, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục); áo sơ mi; sơ mi cộc tay; quần dài; áo mưa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
695 

(210) 4-2020-35782 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A26.11.9 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vulcano Việt 
Nam  (VN) 
Số 2B ngõ 239 Bồ Đề, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 18: Cặp xách; túi xách; túi du lịch; ba lô; ví; ô (tất cả đều bằng da và giả da).  
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; (trang phục); thắt lưng (trang phục); quần áo mưa.  
 

Nhóm 26: Cúc; khuy; khóa kéo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: quần áo, 
giày dép, mũ nón, quần áo mưa, túi sách, cặp sách, ba lô, ví, thắt lưng, túi du lịch.  

 

 
(210) 4-2020-35783 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH HUNUFA   (VN) 

Lô M19A, đường số 7, KCN Hải Sơn mở 
rộng (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly nhựa.  

 

 
(210) 4-2020-35784 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.1.1; 25.5.25; 25.5.2 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

dầu khí Cà Mau  (VN) 
Lô D, KCN phường 1, đường Ngô 
Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất nitơ; ammomac, khí công nghiệp; hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, hợp chất nitơ, ammomac, khí công nghiệp, hóa chất công 
nghiệp.  
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Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và cộng nghiệp; dịch vụ xây dựng, thi 
công lắp đặt và chạy thử các hệ thống điện; dịch vụ bảo dưỡng tiểu tu, trùng tu đại tu hoặc 
nâng cấp các hệ thống điều khiển.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải trong và ngoài nước; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ truyền tải 
điện năng.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo cơ bản và chuyên sâu về các thiết bị bao gồm: van điều khiển, 
các loại thiết bị đo áp suất, mức, lưu lượng, nhiệt độ, độ rung, các thiết bị phân tích online 
của các hãng nổi tiếng phổ biến nhất hiện nay.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế hệ thống điện: cụ thể liên quan đến các hệ thống máy cắt trung 
thế hạ thế, các loại tủ điều khiển công nghiệp, hệ thống chiếu sáng; dịch vụ tư vấn chuyển 
giao công nghệ .  

 

 
(210) 4-2020-35785 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.4.18 
(591) Vàng, xanh da trời, trắng, xanh lục. 
(731) Vũ Đình Thao   (VN) 

Thôn Phúc Vượng, xã Phúc ứng, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; dầu gội đầu; kem mỹ 

phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại mỹ phẩm; mua bán, xuất nhập khẩu dược 
phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2020-35786 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 24.1.1; A26.11.8 
(591) Vàng gold , trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất dược 
liệu Yên Bái Thanh Sơn   (VN) 
Thôn An Khang, xã Đông An, huyện 
Văn Yên, tỉnh Yên Bái               

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng bao gồm: cao đặc cà gai leo.  
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(210) 4-2020-35787 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Generic     (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2020-35788 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Generic    (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2020-35789 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Generic    (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2020-35790 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại VNTEX Việt Nam  
(VN) 
Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
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(210) 4-2020-35791 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Việt 
Trang   (VN) 
Thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Bột canh; hạt nêm; gia vị.  

 
 

(210) 4-2020-35792 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 15.7.7; 18.3.21; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đen, xám, trắng, cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Inmatech  
(VN) 
576 đường số 21, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị liên lạc; thiết bị và dụng cụ hàng 

hải; dụng cụ hàng hải; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 

máy móc; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại 

máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; sửa chữa dưới nước. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện báo; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên 

lạc bằng máy vi tính; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên 

lạc điện tử khác]; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền qua vệ tinh. 

 

Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành [thao diễn]; 

đào tạo thực hành [thao tác thử]; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô 

phỏng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ bản đồ; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; 

cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và 

Iập trình thông qua một trang web; tư vấn công nghệ viễn thông. 
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(210) 4-2020-35793 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) POLA INC.  (JP) 

2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp sản xuất chế phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể 

là mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc tóc và da; chế phẩm hóa chất dùng trong sản xuất chế 
phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc tóc và da; hoạt chất hóa 
học dùng trong sản xuất chế phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là mỹ phẩm, sản phẩm chăm 
sóc da và tóc; chất phụ gia hóa học dùng trong sản xuất chế phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể 
là mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và tóc; hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học 
[không dùng trong y tế hoặc thú y] và nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm ngiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

(210) 4-2020-35794 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) POLA INC.  (JP) 

2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; serum dùng để làm đẹp; kem 

chống nếp nhăn (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da để loại bỏ nếp nhăn; chế phẩm giữ ẩm 
cho da (không chứa thuốc); mặt nạ dùng để làm đẹp; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm làm 
sạch da; chế phẩm chống nắng. 

 
 

(210) 4-2020-35798 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nệm ưu Việt      (VN) 
C5/6D quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); đệm lò xo; gối.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
700 

(210) 4-2020-35799 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; A26.11.8; 25.1.25 
(591) Xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nệm ưu Việt      (VN) 
C5/6D quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); đệm lò xo; gối.  

 

 
(210) 4-2020-35800 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Khải Toàn  

(VN) 
Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, 
phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm, bơm cao áp, bơm dùng cho hệ thống cấp nhất, bơm chân không [máy 

móc], máy hút không khí, bơm ly tâm.  
 

Nhóm 11: Quạt điện, máy và thiết bị điều hòa không khí, quạt gió của máy hút khói, thiết 
bị hút ẩm, máy và thiết bị lọc không khí.  

 

 
(210) 4-2020-35801 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7; A26.11.7 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xây dựng Quốc Dũng  
(VN) 
Số 372 đường Nguyễn Trãi, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa ra vào và phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại, vách 

ngăn bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; thanh kim loại định hình; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại (tất cả dùng trong xây dựng).  
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(210) 4-2020-35802 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Cảnh  (VN) 
Thôn 8, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh 
§¨k L¨k  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; sô cô la; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2020-35803 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; A26.4.18; 26.4.2 
(591) Đồng, trắng, gỗ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế 
sáng tạo nghệ thuật MIW  
(VN) 
Số 220-222 quốc lộ 13, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựn;: cung cấp thông tin xây dựng; xây dựng dân dụng và 

công nghiệp; dịch vụ cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật: thiết kế 
danh thiếp; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ 
công nghệ thông tin]; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công 
nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng, thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế đồ họa vật liệu quảng 
cáo; thiết kế nội thất; thiết kế bao bì: nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công; tư vấn thiết 
kế trang web. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2020-35804 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu nội thất ô tô 
Quang Minh  (VN) 
Lô 17, khu nhà ở 229 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình điện tử hiển thị chữ số; màn hình [phần cứng máy vi tinh]; màn hình 

video; loa; camera quan sát phia sau dùng cho xe cộ; máy quay phim. 
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(210) 4-2020-35805 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, nâu, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phú Long 
Đức  (VN) 
Số 5, ngõ 157, đường Lê Lợi, phường Lê 

Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 37: Sơn ôtô; sơn kết cấu thép; sơn chống ăn mòn, chống hóa chất cho các thiết bị 

chuyên dụng; sơn tàu thủy; sửa chữa ôtô. 

 

 
(210) 4-2020-35806 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.3.11; A5.3.14; A5.3.15; 26.4.3 (540) 

  

(731) Giang Kiến Dân  (VN) 
30 Phạm Bân, phường 13, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vải, vải dệt kim.  
 

 
(210) 4-2020-35807 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 12.1.1; A12.1.10; 26.4.1; A26.4.18 

(591) Trắng, nâu, xanh cổ vịt. 

(731) CÔNG TY TNHH SAIGON 
FURNITURE DESIGN  (VN) 
Số 39 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo 

Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Ghế; bàn làm việc; tủ nhiều ngăn; ghế trường kỷ; giá kệ bằng gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: ghế, bàn làm việc, tủ nhiều ngăn, ghế 

trường kỷ, giá kệ bằng gỗ. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
703 

(210) 4-2020-35808 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 16.3.13; 2.1.1; 2.5.1; 2.5.2; 26.3.1 
(591) Đen, cam đậm, cam nhạt, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Mọt GAME  (VN) 
Tầng 14, L14-08B tòa Nhà Vincom, 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tinh; phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy 

tính [ghi sẵn]; phần mềm máy vi tính đã được ghi.  
 

Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; thăm dò dư luận; nghiên cứu 
thị trường; quảng cáo; mua.bán, cho thuê vật liệu quảng cáo, máy vi tính và thiết bị ngoại vi 
phần mềm, thiết bị lắp đặt trong phần mềm và hệ thống máy tính.  

 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; nghiên cứu công nghệ; thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo; 
thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; tư vấn thiết kế trang web; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính.  

 

 
(210) 4-2020-35809 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa tươi Sài 
Gòn  (VN) 
48/4 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa các loại: sữa tươi, sữa tiệt trùng, sữa chua, váng sữa, sữa đặc.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2020-35810 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Thuấn  (VN) 
P236-CT2A Đô thị Văn Quán - Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc thú y.  
 

 
(210) 4-2020-35811 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 

tế Tinh Hoa  (VN) 
Tầng B3, lô 19A, tòa nhà Vincom 
Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống thực hiện bởi nhà hàng, khách sạn.  

 

 
(210) 4-2020-35812 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Nâu đỏ, vàng cam, đen, trắng, hồng. 
(731) Công ty TNHH NOVOPHARM  

(VN) 
5C, ngách 5/86, tổ 26, đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-35813 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, nâu đỏ, trắng, đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH NOVOPHARM  

(VN) 
5C, ngách 5/86, tổ 26, đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-35814 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.15; 4.5.15 
(591) Xanh lá, hồng, trắng, đen, xanh da trời, 

nâu, đỏ. 
(731) Công ty TNHH NOVOPHARM  

(VN) 
5C, ngách 5/86, tổ 26, đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-35815 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, nâu đỏ, ghi, trắng, đen, hồng 
(731) Công ty TNHH NOVOPHARM  

(VN) 
5C, ngách 5/86, tổ 26, đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-35816 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; A9.7.22 
(591) Xanh da trời, xanh lam, trắng, đen, vàng, 

hồng. 
(731) Công ty TNHH NOVOPHARM  

(VN) 
5C, ngách 5/86, tổ 26, đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầy 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35817 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Robinson 

Pharma USA   (VN) 
63A Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2020-35818 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Cơ sở hóa mỹ phẩm Việt 

Hương   (VN) 
29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; nước rửa chén (bát); nước tẩy trắng nhà 

vệ sinh; nước giặt quần áo.  
 

 
(210) 4-2020-35821 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A3.1.24; 3.1.14; 3.4.13 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bò và Gấu  (VN)
143-145 đường số 19, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 
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(210) 4-2020-35822 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cây cảnh An 
Khánh  (VN) 
Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; làm vườn; dịch vụ làm vườn hoa cây 

cảnh; dịch vụ làm tiểu cảnh sân vườn; chăm sóc bãi cỏ; chăm sóc vườn ươm cây. 
 

 
(210) 4-2020-35823 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 9.1.10; 24.9.1; 26.4.2 

(591) Hồng, vàng. 

(731) Công ty TNHH Những Bông 
Hoa Nhỏ   (VN) 
Tulip 07-37 khu đô thị Vinhomes 

Riverside The Harmony, đường Chu Huy 

Mân, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy trẻ em, mũ trẻ em; quần áo, giày dép, mũ nón thời trang. 

 
 

(210) 4-2020-35824 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A11.3.7; A5.3.13; A5.3.14; 5.7.1 

(591) Vàng đồng, đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại điện tử bưu chính 
Viettel  (VN) 
Tòa nhà N2, Km số 2, đại lộ Thăng 

Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2020-35825 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.7; A5.3.13; A5.3.14; 5.7.1 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại điện tử bưu chính 
Viettel  (VN) 
Tòa nhà N2, Km số 2, đại lộ Thăng 
Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

(210) 4-2020-35826 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.7; A5.3.13; A5.3.14; 5.7.1 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại điện tử bưu chính 
Viettel  (VN) 
Tòa nhà N2, Km số 2, đại lộ Thăng 
Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2020-35827 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.11.3; A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng chanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại điện tử bưu chính 
Viettel  (VN) 
Tòa nhà N2, Km số 2, đại lộ Thăng 
Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp thao tác thủ công; dao; kéo; thìa và dĩa. 
 

Nhóm 30: Gạo đóng bao sẵn; cà phê; chè (trà). 
 

Nhóm 31: Rau củ và quả tươi; ngũ cốc thô chưa chế biến; củ, cây con và hạt giống để trồng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
709 

(210) 4-2020-35828 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 1.1.14; A1.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Quang Đạo  (VN) 

Thôn 4, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: phần mềm máy vi tính, chương trình 

máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được), phần mềm máy tính (ghi sẵn), phần mềm 
ứng dụng máy vi tính (có thể tải về), máy vi tính, thiết bị để xử lý dữ liệu, phần cứng máy 
tính, mua bán giải pháp phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho các dịch 
vụ vận tải, mua bán phần mềm di động, phần mềm ứng dụng liên quan đến dịch vụ sửa chữa 
xe cơ giới, phần mềm ứng dụng di động để phối hợp, sắp xếp các dịch vụ vận tải, cụ thể là, 
phần mềm lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ, phần 
mềm ứng dụng liên quan đến dịch vụ cung cấp thông tin cho xe cộ, phần mềm máy tính dẫn 
đường, định hướng, phần mềm ứng dụng di động để tham gia và điều phối dịch vụ vận tải, 
phần mềm ứng dụng di động để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải và giao hàng, phần 
mềm quảng cáo các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì xe, xe ô tô, xe máy, xe đạp, tầu 
thuyền, thuyền, máy bay, phương tiện giao thông trên không, thiết bị bay, máy bay trực 
thăng, thủy phi cơ, ô tô không người lái (ô tô tự lái), xe cộ chạy điện, động cơ dùng cho xe 
cộ, tầu vũ trụ, tàu không gian, xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, xe cộ cho việc đi lại trên 
không, xe cộ cho việc đi lại dưới nước, xe cộ cho việc đi lại bằng đường ray, động cơ không 
dùng cho phương tiện trên mặt đất. 

 

 
(210) 4-2020-35829 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.15.15; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thiết kế và 

trang trí nội thất Viên Đá 
Xanh  (VN) 
617-621 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động 

sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc 
chung; cho thuê tòa nhà. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn và sửa chữa nhà cửa; tư vấn xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất; 
thi công trang trí nội thất.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng.  
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Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-35830 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Cao Tân 
Việt Nam   (VN) 
387/6 đường Hàn Hải Nguyên, phường 2, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây chuyền 

[đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]; đồ trang sức. 
 

 
(210) 4-2020-35831 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2; 3.1.1; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tứ Hùng Ban Mê  
(VN) 
491/1 Trường Chinh, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu; mật ong. 

 
 

(210) 4-2020-35832 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tứ Hùng Ban Mê  
(VN) 
491/1 Trường Chinh, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu; mật ong. 
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(210) 4-2020-35833 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.9.1; 26.13.25; A9.3.10 

(591) Đen, hồng, trắng. 

(731) Hộ Kinh Doanh Hieu Le (JJ Kids)  
(VN) 
48 đường Ba Cu, phường 1, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón) thời trang dành cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2020-35834 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Du  (VN) 
458 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; dây dẫn, ống dẫn nước, vòi phun nước, vòi dùng cho đường ống, 

trang thiết bị vệ sinh bằng sứ và bằng inox. 

 

 
(210) 4-2020-35836 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A11.3.4; 26.1.1; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Trắng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Mai Trọng Hiếu  (VN) 
Số 78 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2 xã Long 

Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
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(210) 4-2020-35837 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.4.18; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan   (VN) 
Đội 2, Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua và bán các sản phẩm: xúc xích, ngô chiên, khoai chiên, cá viên, tôm viên, 

thịt hun khói. 
 

 
(210) 4-2020-35838 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 8.7.11; 26.1.2; A5.3.15; A6.19.9 

(591) Xanh rêu, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) HTX chăn nuôi và thương mại 
Hà Thanh  (VN) 
TDP số 19, thị trấn Thịnh Long, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gà các loại: gà giống, gà thương phẩm, trứng gà. 

 

 
(210) 4-2020-35839 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 15.7.1; 26.1.2 

(591) Đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Lan   (VN) 
Số nhà 02 Phù Nghĩa, phường Trần Tế 

Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua và bán các sản phẩm: nem nắm, nem chua, nem chạo, nem tai, xúc xích. 
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(210) 4-2020-35840 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 21.3.5 

(591) Hồng nhạt, hồng đậm, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Đình Trung   (VN) 
34 Nguyễn Trung Ngạn, phường Thống 

Nhất,  thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) vợt cầu lông.  
 

 
(210) 4-2020-35841 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.2.7; 26.4.2; 8.1.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen, hồng, 

tím, vàng nhạt, xanh da trời, vàng kem. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Hải   (VN) 
Xóm Đức Long, xã Trực Cường, huyện 

Trực Ninh, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua và bán các sản phẩm kem que, que hộp các loại.  

 

 
(210) 4-2020-35842 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh phụ kiện My Ty 
(Phụ kiện MT)  (VN) 
26 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khóm 3, 

phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện điện thoại (ốp lưng, kính cường lực, cáp sạc điện thoại, tai 

nghe điện thoại) 
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(210) 4-2020-35843 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 5.7.21; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Tuyết Hạnh   (VN) 
24 Nguyễn Trung Ngạn, phường Thống 
Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ổi, táo, lê, nho, thanh long.  

 

 
(210) 4-2020-35844 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Đặng Thị Khánh Hòa   (VN) 
Số 9, đường Tân Thới Nhì 14, ấp Tân 
Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng thời trang, tất, miếng lót giầy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm cụ thể là: cặp sách, balo, túi, ví, vali, quần áo, 
giày dép, thắt lưng da, thắt lưng thời trang, mũ nón, mắt kính, máy cạo râu, máy rửa mặt, 
dụng cụ làm đẹp, vòng tay, bông tai, kẹp tóc; dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2020-35845 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; A1.1.10; A1.1.2; 13.1.5 
(591) Đỏ, đen, xanh. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thịnh   (VN) 
K9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông 
Bí, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; chậu vệ sinh; chậu rửa tay gắn cố định, bồn rửa tay, hệ 

thống và thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2020-35846 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh  lá mạ, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nobio Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 2, số 07, đường Lương Văn Tụy, 
phường Phúc Thành, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa yến mạch; sữa hạnh nhân, hoa quả sấy khô; trái cây được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; món ăn điểm tâm từ yến mạch và các 
loại quả, hạt khô; mật ong; trà; gạo (gạo lứt); gia vị.  

 

 
(210) 4-2020-35847 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng Shuo De   (VN) 
BII-65 làng chuyên gia Oasis II, KĐC 
Việt Sing, phường An Phú, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng các loại, mua bán vật liệu xây dựng công nghệ cao, 

công nghệ nano. 
 

 

 
(210) 4-2020-35848 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh    (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-35849 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh    (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35850 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35851 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH HD-PROLIFE   (VN)

80A Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-35852 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.6; 1.15.21 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, da cam, 

xám, ghi sẫm, trắng, hồng nhạt, đỏ, đỏ 

đun, xanh cô ban, xanh cô ban nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP   (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 

mới Dương Nội, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng đùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35853 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 19.7.1; A19.13.21; A19.3.4; 24.15.2 

(591) Hồng, vàng, xanh dương, xanh cô ban, 

xanh dương. nhạt, hồng nhạt, đen, trắng, 

nâu, trắng, xám, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 

mới Dương Nội, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng đùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-35854 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A19.3.4; 3.1.14; A3.1.25; 26.1.2 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, hồng, 

đỏ, xanh lá cây nhạt, xanh cô ban, đen, 

tím hồng, vàng sẫm, trắng, hồng sẫm. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 

mới Dương Nội, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng đùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35855 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; 25.5.2; 26.1.6; 26.15.1 

(591) Vàng, vàng sẫm, xanh lá cây, vàng nhạt, 

trắng, đỏ, đen, nâu. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 

mới Dương Nội, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng đùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-35856 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A19.3.4; 26.1.4; 2.9.22 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt, xanh dương, trắng, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP   (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng đùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-35857 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.6 
(731) G2000 (APPAREL) LIMITED   (HK) 

Penthouse, Wyler Centre II, 200 Tai Lin 
Pai Road, Kwai Chung, New Territories, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi bằng da; túi đeo lưng; ba lô; túi đeo ngang thắt lưng; bao nhỏ 

bằng da; ví bỏ túi; túi đựng giày; túi hành lý; túi dùng cho người cắm trại; túi dùng cho 
người leo núi; ví đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da; da bóng; dây đeo vai bằng da; dây 
buộc bằng da dùng để buộc chó; vòng cổ cho súc vật; roi bằng da thuộc; vải lót yên bằng da 
dùng cho ngựa; khung yên bằng da; roi da; vải lót yên dùng cho ngựa; khung yên; miếng 
đệm dùng cho yên ngựa; dây đai xung quanh đầu ngựa; bộ yên cương và yên cương được 
làm bằng da; da động vật, hòm [hành lý]; va li; túi du lịch; ô; lọng; gậy chống; túi xách tay; 
túi dùng vào buổi tối; ví; túi xách dùng cho phụ nữ; cặp xách; ví đựng danh thiếp; ví đựng 
đồ trang điểm (không chứa đồ bên trong); cặp tài liệu; ví tiền; cặp da; túi dết; túi mua hàng; 
túi xách học sinh; túi xách đi chợ; túi thể thao.  
 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép và mũ nón; áo lót, quần ống túm, áo lá (mặc trong, không 
tay), áo choàng ngắn, bộ quần lót áo may liền, áo nịt ngực; áo khoác ngoài của phụ nữ (mặc 
ở nhà khi trang sức, sau khi tắm); khăn choàng bằng lông thú, đai lưng, găng tay (quần áo), 
quần xi líp, áo len, áo may liền quần, quần áo đan, cà vạt, áo bành tô, áo choàng phụ nữ, áo 
len chui đầu, áo thun ngắn tay, quần áo ngủ, áo choàng tắm, khăn choàng cổ; khăn choàng; 
miếng đệm ở nách áo; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (mặc ra ngoài quần áo để khỏi bẩn); 
bít tất ngắn cổ; bộ đồng phục thể thao; áo khoác ấm; bộ quần áo com lê; bộ quần áo bơi; đai 
quần; quần; quần đùi; quần áo lót; quần áo đồng phục; mạng che mặt (quần áo); áo gi-lê; 
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tất quần; quần soóc; váy đầm; áo choàng; áo mưa; áo choàng chắn gió; áo khoác ngoài; áo 
bờ-lu; quần jeans; áo len đan (có hoặc không tay); bộ quần áo thể thao; váy ngủ; bộ đồ thể 
thao; quần lót; dây nịt móc tất ngắn (dây chun để kéo giữ bít tất); áo coocxê ngoài; váy 
trong lửng; găng tay hở ngón; cổ tay áo (quần áo); cạp (quần áo); nơ cài cổ áo; khăn choàng 
vai (phụ nữ); thắt lưng (quần áo); tất dài; bộ áo tắm hai mảnh; quần lót bó sát; quần tắm; 
quần áo bằng da; quần áo bằng giả da; quần áo vải lanh; quần áo ngơài; quần dài; áo len dài 
tay. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ và phân phối, dịch vụ bán hàng tại nhà qua máy tính 
hoặc/và các phương tiện điện tử liên quan tới việc bán các sản phẩm quần áo, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, ô, thắt lưng các loại, túi các loại và được làm bằng các loại vật liệu, đồ làm bằng da 
và giả da, cụ thể là vali, da động vật, ví tiền, ví tiền/túi cầm tay cho phụ nữ, ví đựng danh 
thiếp, cặp đựng giấy tờ/tài liệu, cặp dẹt đựng tài liệu, cặp da, túi dết, đồ trang sức và đồ 
trang trí, các phụ kiện thời trang, đồng hồ và dụng cụ bấm giờ, nước hoa, tinh dầu, mỹ 
phẩm; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ xúc tiến bán hàng; tổ chức triển lãm thương mại; 
dịch vụ đại lý phân phát các mẫu/tài liệu quảng cáo; tư vấn xuất nhập khẩu; tư vấn kinh 
doanh chuyên nghiệp; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị cho người 
khác.  

 

 
(210) 4-2020-35858 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Nâu, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tâm  (VN) 
Phòng 1502B tòa nhà FLC Group ngõ 5 
Lê Đức Thọ phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế.  
 

 
(210) 4-2020-35859 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH A BETTER 
TOMORROW  (VN) 
9/2 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng cà phê.  
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(210) 4-2020-35860 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) D & A INDUSTRIES COMPANY 

LIMITED  (CN) 
Unit 1-2, Floor 5, China Shipbuilding 
Tower, 650 Cheung Sha Wan Road, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ dập nổi [công cụ cầm tay]; dụng cụ 

dập [công cụ cầm tay]; kìm; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ có lưỡi sắc [công cụ 
cầm tay]; dụng cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]; dây da để liếc dao cạo. 

 

 
(210) 4-2020-35862 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Lê Đức Hải  (VN) 

Thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2020-35863 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.10; 25.1.5 
(731) Công ty TNHH Yến Sào Phan 

Rang  (VN) 
Số 25, Mai Xuân Thưởng, khu phố 4, 
phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang- 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào, các sản phẩm từ yến sào. 

 

 
(210) 4-2020-35864 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, cụ thể là sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh; và chất ăn kiêng, cụ 
thể là thực phẩm cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dưới dạng lỏng 
và bột cho trẻ sơ sinh để có sức khỏe và sự khỏe mạnh toàn diện; chất bổ sung dinh dưỡng 
dưới dạng lỏng và bột cho trẻ sơ sinh để có sức khỏe và sự khỏe mạnh toàn diện; thực phẩm 
bổ sung dưới dạng lỏng và bột cho trẻ sơ sinh để có sức khỏe và sự khỏe mạnh toàn diện; 
sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé. 

 
Nhóm 29: Sữa; và sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2020-35865 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15; A24.15.7 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
MAXX GROUP  (VN) 
Số 9, khu tập thể công ty xuất nhập khẩu 
thủy sản Hà Nội, ngõ 1, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu 
tiếp thị; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo trên truyền hình; dịch 
vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; đầu tư vốn; quyên góp quĩ từ 
thiện; tổ chức quyên góp từ thiện; tư vấn tài chính; đại lý bất động sản; quản lý bất động 
sản; môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản 
điện tử; đào tạo thực hành [thao diễn], đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; giảng dạy. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính, bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạọ lập và duy trì trang tin điện tử cho 
người khác; cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 
 

 
(210) 4-2020-35866 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) CAMEL GAMES LIMITED  (CN) 

9/F., MW Tower, No.111 Bonham 
Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; hộp đựng băng trò chơi video; phần 
mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; chương trình trò chơi điện tử, tải xuống được; chương 
trình trò chơi máy tính có thề tải xuống được qua internet; cần điều khiển đề sử dụng với 
máy tính, không dùng cho các trò chơi video.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi thực tế ảo trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung 
cấp trò chơi điện tử qua mạng internet, không tải xuống được, dịch vụ cung cấp trò chơi 
máy tính trực tuyến; dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm trò chơi máy tính; dịch vụ lập trình trò 
chơi video trên máy tính, dịch vụ lập trình trò chơi máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 
tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo. 

 

 
(210) 4-2020-35867 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) DREAME TECHNOLOGY (TIANJIN) 

LIMITED  (CN) 
Room 8-804-1-1, North District, Finance 
Trade Center, No.6865, Yazhou Road, 
Dongjiang Free Trade Port Zone, Tianjin 
Pilot Free Trade Zone, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ bằng các phương thức điện tử vì lợi ích của dịch 

vụ mua sắm qua điện thoại và dịch vụ mua sắm tại nhà; cung cấp không gian trên các trang 
web để quảng cáo hàng hóa và dịch vụ; quảng cáo trực tuyến bằng mạng máy tính và trang 
web; cung cấp thông tin thương mại thông qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ trung gian thương mại; đàm phán 
và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu đùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và địch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa; tiếp thị hàng hóa và dịch vụ của 
người khác. 

 

 
(210) 4-2020-35868 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế V8 
Beauty Korea  (VN) 
Hẻm 110/06 đường Phạm Hồng Thái, 
phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-35869 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 16.3.17 (540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL 
MKTD  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà SRG, Số 167 Điện Biên 
Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng việc làm. 

 

 
(210) 4-2020-35870 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Hoàng Xuân Bách  (VN) 

Thôn Thuận Lý, xã Tiến Dũng, huyện 
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2020-35871 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Da cam, xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
(731) Đặng Kiên Cường  (VN) 

Số 24 ngách 111/1 đường Giáp Bát, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm: rau củ 

quả tươi, thịt, cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống], thú săn [không còn sống], 

chiết xuất từ thịt, trái cây được bảo quản, trái cây đông lạnh, trái cây sấy khô, trái cây nấu 

chín, rau củ được bảo quản, rau củ sấy khô, rau củ nấu chín, mứt dạng sệt, mứt trái cây 

dạng sệt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua, dầu cho thực phẩm, chất béo cho thực phẩm, cá 

dạng phi lê sấy khô, thủy hải sản đã qua chế biến, thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản sấy 

khô, cacao, cà phê, chè (trà), bánh kẹo, đường, rau củ quả tươi, yến mạch, trứng cá, cá và 

thủy sản còn sống, bia, đồ uống không có cồn, nước giải khát [đồ uống không cồn], nước 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
725 

khoáng [đồ uống], cốc-tai trên cơ sở bia, đồ uống có cồn, rượu, rượu khai vị, rượu mạnh, đồ 

uống hoa quả có cồn, hạt (ngũ cốc) , hạt giống, cây và hoa tươi, lúa, gạo, bột, các sản phẩm 

từ bột ngũ cốc, bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2020-35872 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật điện 
sản xuất và thương mại Tân 
Đức Hàn  (VN) 
Số 8 đường số 5, cư xá Chu Văn An, 

phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Hộp cầu dao điện [điện]; bộ nối [điện]; bộ ngắt mạch điện; bảng phân phối 

[điện]; đầu nối dây [điện]; cầu dao điện. 
 

 
(210) 4-2020-35873 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật điện 
sản xuất và thương mại Tân 
Đức Hàn  (VN) 
Số 8 đường số 5, cư xá Chu Văn An, 

phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Hộp cầu dao điện [điện]; bộ nối [điện]; bộ ngắt mạch điện; bảng phân phối 

[điện]; đầu nối dây [điện]; cầu dao điện. 
 

 
(210) 4-2020-35874 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.22; 5.5.19; 7.5.10; 

A1.1.10; 25.1.9; A25.1.10 

(591) Cam, vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Hưng Nha 
Trang  (VN) 
254 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ lưu trú. 
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(210) 4-2020-35875 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH TORNY.BUI  (VN) 

1007 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; bim bim (snack). 

 

 
(210) 4-2020-35878 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.5 
(591) Trắng, xám, tím, xanh, xanh da trời. 
(731) NEW ADVANCED ELECTRONICS 

TECHNOLOGIES CO., LTD.  (TW) 
19F.-1, NO. 251, MINQUAN 1ST RD., 
XINXING DIST., KAOHSIUNG CITY 
800, TAIWAN 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng cho người khác ; lắp ráp hệ thống loa theo đơn 

đặt hàng cho người khác; lắp ráp vành loa cho máy tăng âm theo đơn đặt hàng cho người 
khác; lắp ráp vỏ hộp loa theo đơn đặt hàng cho người khác; lắp ráp tai nghe theo đơn đặt 
hàng cho người khác; lắp ráp máy và thiết bị âm thanh theo đơn đặt hàng cho người khác. 

 

 
(210) 4-2020-35879 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Cam, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần WORKWAY  

(VN) 
Tầng 3, tháp G2, tòa nhà Five Star, số 2 
Kim Giang, phường Kim Giang, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại. 

 
Nhóm 41: Đào tạo sử dụng máy tính. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến máy vi tính; khắc phục các sự cố máy tính và cài đặt phần 
mềm. 
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(210) 4-2020-35880 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) le PrÐ S.A.L  (LB) 
le PrÐ factory, Main Street, Jouar el Hoz, 

Baabda - Lebanon 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Dấm. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép cà chua [đồ uống]; nước ép rau [đồ uống]; đồ uống 

làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây hữu cơ; hỗn hợp nước ép trái cây; 

nước ép trái cây có gaz; nước ép trái cây cô đặc; đồ uống làm từ hỗn hợp nước ép trái cây và 

nước ép rau. 
 

 
(210) 4-2020-35883 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bích Hồng   (VN) 
Số nhà 93 Nguyễn Trãi, phường Phan 

Đình Phùng, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua và bán các sản phẩm: son, phấn trang điểm, kem dưỡng da, kem trang điểm, 

mĩ phẩm dùng cho mắt.  
 

 
(210) 4-2020-35884 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh da trời đậm, xanh da trời 

nhạt đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Xuân Hiếu   (VN) 
Số nhà 18, tổ 13 Ngô Thì Nhậm, phường 

Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

 

(511)   Nhóm 30: Bún tươi, bún ăn liền. 
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(210) 4-2020-35885 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh da trời, cam, đen, trắng, đỏ sẫm. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thu Hằng   (VN) 
Tổ dân phố Lâm Tân, thị trấn Quất Lâm, 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-35886 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24 
(591) Xanh lam, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Văn Hùng   (VN) 
Số nhà 877 đường Vũ Hữu Lợi, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua và bán các sản phẩm cá sông, cá tự nhiên. 

 

 
(210) 4-2020-35887 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 9.3.1; A9.3.5 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Đỗ Quang Nam   (VN) 
SN B8P6 tập thể ngân hàng Trầm Cá, 
phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) quần áo may đo từ vải.  

 

 
(210) 4-2020-35888 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 25.5.1; A26.4.18 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng, đỏ, vàng, vàng cam, đen. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chất ăn kiêng 
dùng trong ngành y; thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2020-35889 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24; A5.7.22 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh lá cây, xanh nước 

biển, tím, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Hạnh  (VN) 

12A02 M1 Mipec City View, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà, cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2020-35892 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 26.1.1; A15.9.18; A25.7.7 
(591) Xám, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
GLOBAL   (VN) 
602 Phạm Văn Đồng, khu phố 3, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê các loại, đồ uống có vị cà phê, các loại máy xay cà phê, 

máy rang cà phê, máy pha cà phê, máy lọc cà phê, máy bán cà phê.  
 

 
(210) 4-2020-35893 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.12; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị Việt 
Anh    (VN) 
11 Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa: thiết bị y tế, thiết bị thí nghiệm.  
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(210) 4-2020-35894 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.12; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị Việt 
Anh    (VN) 
11 Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế; dịch vụ xuất nhập khẩu thiết bị y tế, 

dụng cụ vật tư y tế; mua bán thiết bị phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, vật lý, y tế, quần 
áo đặc dụng cho phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2020-35895 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.4.7; 5.7.1 
(591) Xanh dương nhạt, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIRA  
(VN) 
320/6A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Binh, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-35896 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.4.7; 26.1.1 
(591) Xanh dương nhạt, trắng đỏ, nâu, xanh 

dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIRA  
(VN) 
320/6A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2020-35898 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Agrione Việt 
Nam   (VN) 
609A tòa nhà The RubyLand, 58/4 Lũy 

Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gạo. 
 

 
(210) 4-2020-35900 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 40-2020-0066948 21.04.2020 KR 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.15.15 

(591) Hồng, vàng cam, đỏ cam, trắng, đen. 

(731) COINPLUG, INC.   (KR) 

11th Fl., 20, Pangyoyeok-ro 146beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

13529, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng (phần mềm) cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính để quản 

lý thông tin cá nhân; phần mềm có thể tải xuống; ứng dụng (phần mềm) có thể tải xuống 

cho điện thoại thông minh; ví điện tử; phần mềm có thể tải xuống dựa trên công nghệ 

blockchain; ứng dụng (phần mềm) cho điện thoại thông minh có thể tải xuống được dựa 

trên công nghệ block chain; nền tảng phần mềm dựa trên công nghệ blockchain; phần mềm 

cho nền tảng blockchain; phần mềm máy tính có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng di động 

cho giao dịch sử dụng tiền ảo; phần mềm ví điện tử để lưu trữ tiền ảo; phần mềm máy tính 

có thể tải xuống (phần mềm lưu trữ tiền điện tử an toàn dựa trên công nghệ blockchain); 

ứng dụng di động có thể tải xuống (ứng dụng di động để lưu trữ tiền điện tử an toàn dựa 

trên công nghệ blockchain); phần mềm máy tính cho các hệ thống sinh trắc học để nhận 

dạng và xác thực người; ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống để xác thực dựa trên 

công nghệ blockchain; phần mềm xác thực người dùng; phần mềm quản lý xác thực; phần 

mềm nền tảng sổ cái phân tán (để sử dụng trong xử lý các giao dịch tài chính, chuyển tiền 

điện tử, chuyển đổi tiền tệ, quản lý nhận dạng, xác thực, cho phép và/hoặc kiểm soát truy 

cập); phần mềm cho máy tính và thiết bị di động (để xác thực và bảo mật thông tin quản lý 

nhận dạng); phần mềm cho bộ định dạng phân cấp (did) sử dụng công nghệ blockchain.  
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(210) 4-2020-35901 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA CHIYODA 

(ALSO TRADING AS CHIYODA CO., 
LTD.)   (JP) 
30-16, Ogikubo 4-Chome, Suginami-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; giày cao cổ; giày cao cổ dùng cho thể thao; đồ đi ở chân; dép; giầy thể 

thao.  
 

(210) 4-2020-35902 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ABEVN  (VN) 
19-21 đường số 16, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Mũ, cụ thể: các loại mũ đội đầu có in hình; đồ đội đầu; quần áo, trang phục; 

găng tay; găng tay hở ngón; áo ngoài mặc chui đầu; khăn quàng cổ; áo khoác ngoài; áo 
khoác trùm đầu; quần áo ngủ; dép; giày; dải khăn choàng qua vai dùng cho các cuộc thi; bít 
tất ngắn cổ, tất ngắn cổ; đồng phục; thắt lưng; dải băng buộc đầu; quần đùi ống rộng; quần 
áo có họa tiết thêu; đồ đi ở chân; trang phục dệt kim; tấm che mắt khi ngủ; túi của quần áo, 
túi cho trang phục. 

 
Nhóm 28: Trò chơi, cụ thể là trò chơi điện tử, trò chơi qua mạng internet; trò chơi ghép 
hình; mặt nạ đồ chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; thiết 
bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; robot đồ chơi; đồ chơi, cụ thể: thú nhồi 
bông, đồ chơi ghép hình, miếng dán đồ chơi; thẻ sưu tập dùng cho trò chơi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing, cụ thể là: marketing, đẩy mạnh và quảng 
cáo cho người chơi thể thao điện tử, đẩy mạnh và bán hàng, dịch vụ của người khác; dịch vụ 
hãng quảng cáo, cụ thể dịch vụ đại lý quảng cáo cho người chơi thể thao điện tử; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, cụ thể là giới 
thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông dưới dạng quảng cáo; dịch vụ truyền thông 
doanh nghiệp; dịch vụ phát triển các ý tưởng quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; dịch 
vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh 
công việc biểu diễn của người khác, cụ thể là quản lý kinh doanh công việc cho người chơi 
thể thao điện tử; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ, tìm kiếm tài trợ, cụ thể tìm kiếm nguồn tài 
trợ, tìm kiếm tài trợ cho người chơi thÔ thao điện tử.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là: các cuộc thi đấu trong lĩnh vực thể thao điện tử và trò 
chơi video, vận động viên chuyên nghiệp thi đấu trong trò chơi video và giao tranh thi đấu 
thể thao điện tử; dịch vụ tổ chức các cuộc thi giải trí, cụ thể là: tổ chức, điểu khiển và vận 
hành trò chơi video và cuộc đấu thể thao điện tử; dịch vụ cung cấp các thông tin trong lĩnh 
vực giải trí, cụ thể là: cung cấp trang web nơi mọi người tìm thông tin về cuộc đấu, về sự 
kiện và về cuộc thi đấu trong lĩnh vực trò chơi video; dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao, cụ thể là: tổ chức sự kiện, giao tranh, tổ chức triển lãm, thi đấu, trò chơi và tổ chức các 
cuộc thi thể thao điện tử; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy, cụ thể là: giáo dục, hướng dẫn, đào 
tạo về thể thao điện tử và các trò chơi video; dịch vụ sản xuất, dàn dựng các chương trình 
biểu diễn, cụ thể là: sản xuất các chương trình có tin tức nổi bật nhất vÓ các trận giao tranh, 
trò chơi, cuộc đấu, cuộc triển lãm, cuộc thi và sự kiện thể thao điện tử; dịch vụ cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến: khêng tải xuống được; dịch vụ trại huấn luyện thể thao, 
cụ thể là: huấn luyện trong lĩnh vực thể thao điện tử và các lớp trò chơi video.  

 
 

(210) 4-2020-35903 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.15; A3.5.24; 3.5.19; 3.5.5 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ABEVN   (VN) 
19-21 đường số 16, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 25: Mũ, cụ thể: các loại mũ đội đầu có in hình; đồ đội đầu; quần áo, trang phục; 

găng tay; găng tay hở ngón; áo ngoài mặc chui đầu; khăn quàng cổ; áo khoác ngoài; áo 
khoác trùm đầu; quần áo ngủ; dép; giày; dải khăn choàng qua vai dùng cho các cuộc thi; bít 
tất ngắn cổ, tất ngắn cổ; đồng phục; thắt lưng; dải băng buộc đầu; quần đùi ống rộng; quần 
áo có họa tiết thêu; đồ đi ở chân; trang phục dệt kim; tấm che mắt khi ngủ; túi của quần áo, 
túi cho trang phục.   

 
Nhóm 28: Trò chơi, cụ thể là trò chơi điện tử, trò chơi qua mạng Internet; trò chơi ghép 
hình; mặt nạ đồ chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; thiết 
bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; robot đồ chơi; đồ chơi, cụ thể: thú nhồi 
bông, đồ chơi ghép hình, miếng dán đồ chơi; thẻ sưu tập dùng cho trò chơi.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing, cụ thể là: marketing, đẩy mạnh và quảng 
cáo cho người chơi thể thao điện tử, đẩy mạnh và bán hàng, dịch vụ của người khác; dịch vụ 
hãng quảng cáo, cụ thể dịch vụ đại lý quảng cáo cho người chơi thể thao điện tử; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, cụ thể là giới 
thiệu sản phẩm trên phương tiện truyển thông dưới dạng quảng cáo; dịch vụ truyền thông 
doanh nghiệp; dịch vụ phát triển các ý tưởng quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; dịch 
vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh 
công việc biểu diễn của người khác, cụ thể là quản lý kinh doanh công việc cho người chơi 
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thể thao điện tử; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ, tìm kiếm tài trợ, cụ thể tìm kiếm nguồn tài 
trợ, tìm kiếm tài trợ cho người chơi thÔ thao điện tử.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là: các cuộc thi đấu trong lĩnh vực thể thao điện tử và trò 
chơi video, vận động viên chuyên nghiệp thi đấu trong trò chơi video và giao tranh thi đấu 
the thao điện tử; dịch vụ tổ chức các cuộc thi giải trí, cụ thể là: tổ chức, điều khiển và vận 
hành trò chơi video và cuộc đấu thể thao điện tử; dịch vụ cung cấp các thông tin trong lĩnh 
vực giải trí, cụ thể là: cung cấp trang web nơi mọi người tìm thông tin vÓ cuộc đấu, về sự 
kiện và về cuộc thi đấu trong lĩnh vực trò chơi video; dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao, cụ thể là: tổ chức sự kiện, giao tranh, tổ chức triển lãm, thi đấu, trò chơi và tổ chức các 
cuộc thi thể thao điện tử; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy, cụ thể là: giáo dục, hướng dẫn, đào 
tạo về thể thao điện tử và các trò chơi video; dịch vụ sản xuất, dàn dựng các chương trình 
biểu diễn, cụ thể là: sản xuất các chương trình có tin tức nổi bật nhất vÓ các trận giao tranh, 
trò chơi, cuộc đấu, cuộc triển lãm, cuộc thi và sự kiện thể thao điện tử; dịch vụ cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến: khêng tải xuống được; dịch vụ trại huấn luyện thể thao, 
cụ thể là: huấn luyện trong lĩnh vực thể thao điện tử và các lớp trò chơi video.  

 

 
(210) 4-2020-35904 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.2; 26.5.1; 24.1.1; 

3.7.17; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Son Vi  (VN) 
112 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; trại luyện tập thể thao; huấn luyện; dịch vụ về giáo 

dục giảng dạy; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành (thao tác thử).  
 

 
(210) 4-2020-35905 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH thiết bị thí 

nghiệm Rony  (VN) 
Số 5, ngõ 255 Nguyễn Khoái, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem đánh răng.  
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(210) 4-2020-35906 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 1.15.15; 26.13.1; 26.1.1; 26.5.9 
(591) Nâu, cam, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xây dựng 
Henry  (VN) 
Số 1088/3A quốc lộ 1A, khu phố 5, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống thấm; sơn chống cháy; sơn diệt khuẩn.  
 
 

(210) 4-2020-35907 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) GUANGZHOU BOZHONG 

NETWORK TECHNOLOGY CO. LTD  
(CN) 
102, Floor 1, Building 8-4, No. 1601-
1603, South Guangzhou Avenue, Haizhu 
District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, 

đã được ghi hoặc có thể tải về; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có 
thể tải xuống; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng điện thoại di động có thể 
tải xuống. 

 

 
(210) 4-2020-35908 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 3.2.9; A3.2.24; 3.2.15 
(731) UMU TECHNOLOGY CO., LIMITED  

(CN) 
Rm 06, 13a/F South Tower World 
Finance Ctr Harbour City 17 Canton Rd 
Tst Kl Hong Kong,China 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính; phát triển và tạo các chương trình máy tính để xử 

lý dữ liệu; tư vấn công nghệ thông tin [it]; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên 
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trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; cập nhật và bảo trì phần mềm máy 
tính; cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-35909 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, phân phối và bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc 

internet các sản phẩm gồm: thực phẩm đóng gói, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến từ gạo, 
mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền bánh đa ăn liền, gia vị, xốt gia vị, nước tương, nước 
mắm, tương ớt, tương cà, thịt (thủy hải sản, gà, heo, bò) và các sản phẩm chế biến từ thịt 
(thủy hải sản, gà, heo, bò), pate , cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống có cồn, đồ uống không 
có cồn, nước uống có ga, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước tăng lực, nước giải khát, 
xi-rô, ngũ cốc, bánh gạo, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ 
cốc dạng thanh, lát mỏng sấy khô [sản phẩm ngũ cốc], bánh các loại làm từ bột gạo, ngũ 
cốc và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, dầu hào, dầu ăn, trứng, rong biển dùng cho thực 
phẩm đã qua chế biến, rong biển sấy khô, rong biển đã sấy khô, được tẩm gia vị, rong biển 
ăn được (đã qua chế biến), thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển, yến và các sản phẩm chế 
biến từ yến, sữa, sản phẩm từ sữa và trứng, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ 
dược phẩm), rượu vang, hóa mỹ phẩm (chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất 
để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, 
nước xức tóc, thuốc đánh răng (kem đánh răng), thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng 
đạn thể thao, vũ khí thô sơ), sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ 
y tế, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, 
đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy ép, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm 
đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh, quạt điện và các 
phụ kiện cả chúng), đồ nội thất dùng trong nhà, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, 
tách, rá, đũa, muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ 
chia xà phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh 
răng), đèn, bộ đèn điện, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình 
sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng cho thú nuôi, vật cảnh, thức ăn chăn nuôi; cho thuê 
không gian quảng cáo; nghiên cứu thị trường,; thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ; triển lãm 
sản phẩm; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm 
và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; biên 
soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thương mại điện tử (hỗ 
trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua mạng internet, 
quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa ở siêu thị, đại siêu thị cho người tiêu dùng; 
dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; môi giới 
vận chuyển hàng hoá. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán bán đồ ăn nhanh; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-35910 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A18.3.5; 18.3.23; 26.1.1; 5.9.24 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIE'AGRI 
PRODUCTS  (VN) 
Số 7 khu Venice 09, khu đô thị 
Vinhomes Imperia, số 1 đường Bạch 
Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đông khô; rau đông khô; trái cây được bảo qụản; thực phẩm ăn nhanh trên 

cơ sở trái cây; trái cây, đóng hộp; chiết xuất của thịt.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; các loại quả mọng, tươi; trái cây có 
múi, tươi; quả tươi. 

 

 
(210) 4-2020-35911 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 26.4.3; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Jolink Cần Thơ  

(VN) 
Lô 30A3-5, khu công nghiệp Trà Nóc 1, 
phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, đại lý phân phối, bán buôn, bán lẻ: hóa chất xử lý 

nước phục vụ cho chăn nuôi, gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy hải sản, thức ăn dinh 
dưỡng, thức ăn bổ sung cho động vật, chất phụ gia, vitamin và khoáng chất cho thức ăn 
chăn nuôi, thức ăn cho động vật.  

 

 
(210) 4-2020-35912 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.16 
(591) Đen, đỏ sẫm. 
(731) Nguyễn Nhơn Hòa   (AU) 

Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 
2200, Australia  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
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(511)   Nhóm 06: Khung bằng kim loại để xếp và giữ tấm đá, tấm kính hay tấm vật liệu dùng trong 
lĩnh vực xây dựng.  

 
Nhóm 07: Máy và máy công cụ như: dụng cụ để kẹp và nâng tấm dá, tấm kính hay tấm vật 
liệu máy cưa, bàn dùng cho máy móc (bàn gia công); giá cẩu dùng cho xe nâng.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: kẹp dán đá; ke vuông (để lắp 
ghép và dán đá); mặt hút điều chỉnh hai tấm đá (dụng cụ cầm tay để lắp ghép và dán tấm 
đá); bộ chặn giữ đá; dụng cụ để kẹp và nâng tấm đá; dụng cụ giữ để dán chậu rửa mặt.  

 
Nhóm 09: Áo bảo hộ lao động phòng chống tai nạn. 

 
Nhóm 12: Xe đẩy đá; xe cút kít, xe nâng đá dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2020-35913 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quảng Cáo 
Q.A.D   (VN) 
18A Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2020-35914 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Trường Đại học Tây Bắc   (VN) 
Đường Chu Văn An, phường Quyết Tâm, 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; viên nang (thực phẩm chức năng) từ nấm 

đông trùng hạ thảo và nấm linh chi; rượu đông trùng hạ thảo (rượu thuốc).  
 

Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo sấy khô.  
 

Nhóm 30: Trà túi lọc làm từ nấm đông trùng hạ thảo; mật ong đông trùng hạ thảo (đông 
trùng hạ thảo ngâm trong mật ong, thành phần mật ong là chính).  

 
Nhóm 31: Nấm đông trùng hạ thảo tươi.  

 
Nhóm 33: Rượu đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2020-35915 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh thẫm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Việt Dũng  (VN) 
Khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bắc; thuốc gia truyền; thuốc nam; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; thảo 

dược; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Gói gia vị tần gà; gia vị; muối nấu ăn; hạt tiêu; chất làm đặc dùng để nấu ăn; chế 
phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2020-35916 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, tím thẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Duta Việt Nam   (VN) 
Số 124 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm để ngâm giặt; chế 

phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà; nước javen; chất tẩy rửa, trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chất màu dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2020-35917 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh thẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ca Ta Lan  
(VN) 
Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch ốp nền; gạch ốp tường; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát; quảng cáo gạch ốp tường; xuất nhập khẩu gạch ốp lát; xuất 
nhập khẩu gạch ốp nền; mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2020-35918 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.9; A5.3.14; 4.5.15; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Đặng Hồng Lý  (VN) 
Số nhà 21 ngõ 168 Hoàng Quốc Việt, 
phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép rau [đồ uống]; nước ép trái cây; nước quả ép; đồ uống và nước ép từ các 

loại hạt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2020-35919 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.11.10; A3.11.24; 5.1.21; A5.3.13; 

5.3.20 
(591) Đen, xanh lá cây, xám. 
(731) Công ty cổ phần Lumberland  

(VN) 
Số 11, đường 281 Lý Thường Kiệt, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ gỗ mỹ thuật. 
 
 

(210) 4-2020-35920 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.10 
(591) Da cam, trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Lộc Phát  (VN) 
C3/7 Bùi Thanh Khiết, khu phố 3, thị 
trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ky; rượu vodka. 
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(210) 4-2020-35921 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH OHKI Việt Nam  

(VN) 
Phòng 302, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, 
số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-35922 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.16; 7.1.6; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Xanh nước biển, xanh lam đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông 198X  (VN) 
60D Trương Hán Siêu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ dữ liệu người tiêu dùng cho mục đích thương 
mại hoặc marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ dữ liệu người tiêu dùng cho mục đích thương mại hoặc marketing. 

 

 
(210) 4-2020-35923 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

VIETSTAR  (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; vécni bitum; chất phủ cho tấm lợp mái nhà [sơn]; sơn phủ, lớp phủ; chế 

phẩm kết dính cho sơn. 
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(210) 4-2020-35924 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR  (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất kết dính bê tông; hóa chất 

chống ẩm cho phần xây nề, trừ sơn; chất nhũ tương; chất kết dính cho gạch ốp tường; chất 

kết dính cho mục đích công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-35925 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR  (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa mủ [cao su], latec [cao su]; hợp chất hóa học để bịt lỗ rò rỉ; cao su lỏng; 

hợp chất chống ẩm cho các tòa nhà, hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2020-35926 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR  (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất kết dính bê tông; hóa chất 

chống ẩm cho phần xây nề, trừ sơn; chất nhũ tương; chất kết dính cho gạch ốp tường; chất 

kết dính cho mục đích công nghiệp. 
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(210) 4-2020-35927 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR  (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 17: Hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng, hợp chất chống ẩm cho các tòa 

nhà; hợp chất hóa học để bịt lỗ rò rỉ; cao su tổng hợp; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc 

chất dẻo; vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo; chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối. 
 

 
(210) 4-2020-35928 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR  (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 17: Băng cản nước pvc dùng để chống thấm cho công trình xây dựng; hợp chất chống 

ẩm cho các tòa nhà, hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng; vật liệu đệm lót bằng 

cao sư hoặc chất dẻo; vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo; nhựa tổng hợp, bán thành 

phẩm; cao su tổng hợp. 
 

 
(210) 4-2020-35930 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 2.9.8; 4.5.3 

(591) Cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Yoho  (VN) 
Số 10 đường Tố Hữu, phường 9, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

(511)   Nhóm 06: ống thép; tấm thép; vật dụng nhỏ làm bằng sắt; van ống nước bằng kim loại; van 

bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; đai ốc bằng kim loại. 
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(210) 4-2020-35931 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; 12.1.1; A26.4.18; A12.1.17 

(591) Đen, vàng, nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Lê Phạm  (VN) 
225 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 

Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống cà phê có chứa 

sữa; cà phê; hương liệu cà phê; cà phê bột. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do quán cà phê 

phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-35932 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Kim Yên  (VN) 
P236-CT2A đô thị Văn Quán - Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-35933 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINA H&T  (VN) 
79 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; kem trái cây (đá lạnh); 

đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 

cây; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố; đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2020-35934 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINA H&T  (VN) 
79 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; kem trái cây (đá lạnh); 

đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 

cây; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố; đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2020-35935 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8; 26.4.4 (540) 

 

(731) 1. Nguyễn Sơn Tùng  (VN) 
A11/134 phố Thanh Bình, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

2. Lê Thanh Huyền  (VN) 
Số 18, ngõ 1, Hà Trì 2, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các sản phẩm: quần áo, giày dép, túi xách, mũ, vòng tay, 

vòng cổ, khuyên tai, tất, đồ lót, đồ bơi, thắt lưng, ví, kính mắt. 
 

 
(210) 4-2020-35937 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.5.2; 2.5.8; 2.5.4; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu, cam, đỏ đô, đen.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Khang 
Thịnh  (VN) 
Lầu 2 Saigonicom Building, số 490A 

Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 

vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2020-35938 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.2 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cooky 
Market  (VN) 
Lầu 7, Twins Tower 11 Building, 85 

Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau (đã được đóng gói và bảo quản), trà, cà 

phê, ca cao, đồ gia vị, bột, gạo, rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2020-35939 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.2.7; 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 

(591) Trắng, đen, đỏ, hồng, xanh lá cây, vàng, 

nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Yeun Kyung 
Gam Ja Tang Skylake Hà Nội  
(VN) 
Gian hàng kinh doanh số SO02, tòa nhà 

S1, dự án Vinhomes Skylake Phạm 

Hùng, lô E1.3, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2020-35940 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Nâu nhạt, đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yeun Kyung  
(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Keangnam Landmark 

Tower, E6 đường Phạm Hùng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2020-35941 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.3.16; 2.3.7; A2.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Ema Skin   (VN) 
Số 4 ngõ 208A Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước 
hoa, chế phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2020-35942 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DRHEALDERMA  
(VN) 
Building 59, số 59 Chế Lan Viên, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-35943 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Anh  (VN) 
Số nhà 1, ngõ 45, phố Đồng Me, tổ dân 
phố số 5, Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2020-35945 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và thương mại Tuấn Anh  
(VN) 
Số 577 Trường Chinh, phường Quán Trữ, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Giường; gối; đệm; đệm lò xo. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ đệm; vỏ gối; khăn phủ gối.  
 

Nhóm 35: Mua, bán: giường, gối, đệm, đệm lò xo, căn, ga trải giường, vỏ đệm, vỏ gối, khăn 
phủ gối.  

 

 
(210) 4-2020-35946 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; A25.1.10; 26.3.1; A26.3.7 
(591) Xanh rêu, trắng sữa, vàng kem. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Hạnh Hiếu  (VN)
2 Lô C Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); sô cô la; đồ uống trên cờ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 

bánh kẹo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2020-35947 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Dahago  (VN) 
Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 

thực phẩm cho em bé; các chế phẩm ngành dược.  
 
 

(210) 4-2020-35948 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Dahago  (VN) 
Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 

thực phẩm cho em bé; các chế phẩm ngành dược. 
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(210) 4-2020-35949 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 23.1.1; 25.1.25; 

24.11.7 

(591) Trắng, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHEN SEA 
PALACE  (VN) 
Lô C17 số 53-54 đường Tôn Đức Thắng, 

phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọj; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 

khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-35950 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu ISU   (VN) 
Số 7, ngách 299/21 đường Hoàng Mai, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; kính râm; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; 

hộp đựng kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2020-35952 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Giang Shop  
(VN) 
46 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, vali, ví da, ba lô, cặp da. 

 

Nhóm 35: Mua bán; túi xách, vali, ví da, ba lô, cặp da; dịch vụ bán hàng qua mạng các sản 

phẩm kể trên. 
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(210) 4-2020-35953 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.20 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) WUXI ZUOYOU KNITTING GOODS 

CO., LTD.    (CN) 
D1, No.8-2 of Xinshi Road, Qianzhou 
Support District, Huishan Economic 
Development Zone, Wuxi, Jiangsu, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo] mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; đồ đội đầu; 
trang phục dệt kim; đồ đi ở chân; găng tay [trang phục]; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; thắt 
lưng [trang phục]; khăn quàng cổ dạng ống.  

 

 
(210) 4-2020-35954 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.20 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) WUXI ZUOYOU KNITTING GOODS 

CO., LTD.   (CN) 
D1, No.8-2 of Xinshi Road, Qianzhou 
Support District, Huishan Economic 
Development Zone, Wuxi, Jiangsu, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; dây đai dùng trong thể thao (thuộc dụng cụ thể 
thao); nẹp ống chân bảo vệ xương ống chân khi chơi các môn thể thao (thuộc về dụng cụ 
thể thao); vật dụng bảo vệ ống chân [phụ kiện thể thao]; tấm đệm bảo vệ cánh tay (đồ dùng 
cho thể thao); vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng 
cụ thể thao]; bóng trò chơi; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn 
thể thao]; găng đánh quyền Anh.  

 

 
(210) 4-2020-35955 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.25; 26.13.25 
(731) ZHEJIANG WANSHENGDA 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Yantou, Lanxi, Zhejiang 321100 China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Bài lá; đồ chơi bài xì phé (hay xì tố); trò chơi; đồ chơi; trò chơi cờ; bộ cờ dame 
[trò chơi].  
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(210) 4-2020-35956 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.13; 26.1.1; A11.1.6; A26.11.8 
(591) Cam, cam nhạt, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đũa tre Ngọc 
Châu   (VN) 
Số 198/5, khu phố Bình Đường 3, 
phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Đũa tre; xiên tre; tăm tre.  

 

 
(210) 4-2020-35957 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.13.24; A3.13.23 
(591) Xanh lá non, vàng nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Đom Đóm  
(VN) 
Số 522/10 đường Phạm Ngũ Lão, khu 
phố 7, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ dạy dỗ; dịch vụ hướng dẫn, 

giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục].  
 
 

(210) 4-2020-35958 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; 24.15.21; 26.4.1 
(591) Trắng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại DAEWOO System 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 24, hẻm 40/73/1 phố Do Nha, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vữa; vữa chịu nhiệt; vữa chống thấm; bê tông chịu nhiệt; xi măng chịu nhiệt; 

gạch chịu lửa. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ giới thiệu, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ 
xuất nhập khẩu các sản phẩm: vữa, vữa chịu nhiệt, vữa chống thấm, bê tông chịu nhiệt, xi 
măng chịu nhiệt, gạch chịu lửa.  
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(210) 4-2020-35959 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Phát Tài   (VN) 
Phòng 01, tầng 02, số nhà 48, ngõ 559, 
phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (có thể tải xuống được) dùng cho máy tính để bàn, điện 

thoại di động thông minh, máy tính bảng nhằm điều khiển hoạt động của các thiêt bị trong 
xe ô tô, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, nhà chung cư hoặc nhà dân; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính (đã được ghi sẵn); tủ điện; bảng điều khiển điện; bảng phân phối điện; thiết bị 
điều khiển phân phối điện cho xe ô tô dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, nhà chung cư hoặc 
nhà dân.  

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống 
và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống và máy làm lạnh; 
thiết bị sưởi ấm. 

 

 
(210) 4-2020-35960 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15; 5.3.11 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AD 568 Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 19A ngõ 55 Thanh Lân, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu hoa hướng dương cho thực phẩm; dầu ăn thực vật; dầu ăn. 

 
 

(210) 4-2020-35961 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 24.15.21; 26.5.1; 26.13.25; 

26.15.15 
(591) Vàng. 
(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]; tất đi chân. 
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Nhóm 28: Dụng cụ câu cá; lưỡi câu; cần câu; dây câu; túi đựng đồ đi câu; đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2020-35962 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.21; 5.7.3; A8.1.17; 26.1.1 
(591) Vàng, cam, nâu, xanh lá cây, đen, đỏ, 

trắng. 
(731) Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải 

Thượng  (VN) 
Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh 
Quảng Trị 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tét. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh tét. 
 

 
(210) 4-2020-35963 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; 18.3.2; 1.15.24; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bách hóa Thuận 
Phát  (VN) 
Số 61/4 ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2020-35964 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 2.9.1 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Trần Thiện Nhân  (VN) 
02 Tiên Sơn 7, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trợ giúp y 

tế; dịch vụ thú y; chăm sóc y tế; dịch vụ nha khoa. 
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(210) 4-2020-35966 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.1; 26.4.4; A26.4.18 
(731) Công ty TNHH Toàn Cầu PVT 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Khoang Mái, xã Đồng Trúc, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-35967 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước 

biển, nâu. 
(731) Lâm Viết Việt  (VN) 

Xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-35968 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Phạm Hồng Sơn  (VN) 
Số nhà 30 ngõ 55 ngách 24 Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán nước giải khát, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-35969 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 26.3.3; 26.3.4; A26.11.9 
(591) Đen, cam. 
(731) Hà Thị Điệp  (VN) 

Tổ 5, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; váy; tất 
 

 
(210) 4-2020-35970 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.15.15 
(591) Hồng, đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, 

tím. 
(731) CHAN, TSZ SAN  (CN) 

Flat 817, 8/F, Yam Yue House Shek 
Yam E Est 130 Tai Pak Tin St Kwai 
Chung Nt Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng tiện lợi bán lẻ thực phẩm và đồ uống; quảng cáo; tư vấn tổ 

chức và điều hành kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ 

 

 
(210) 4-2020-35972 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ City Chain  (VN) 
Số 2, Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; hộp thuốc lá điếu; hộp thuốc lá 

điếu. 
 

 
(210) 4-2020-35973 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh lá, bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ City Chain  (VN) 
Số 2, Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; hộp thuốc lá điếu; hộp thuốc lá 
điếu. 

 

 
(210) 4-2020-35974 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 25.1.6 
(591) Cam, tím, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Đức Thắng  (VN) 
Park 10, căn hộ 3117, Park Hill 
Premium, số 458 Minh Khai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giải trí trên truyền hình; cung cấp đánh giá của người dùng cho 

mục đích giải trí hoặc văn hóa; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; sản 
xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ phát hành phim. 

 

 
(210) 4-2020-35975 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A16.3.3; 1.15.23; 26.3.4 
(591) Xám. 

(540) 

 

(731) Hoàng Đức Thắng  (VN) 
Park 10, căn hộ 3117, Park Hill 
Premium, số 458 Minh Khai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giải trí trên truyền hình; cung cấp đánh giá của người dùng cho 

mục đích giải trí hoặc văn hóa; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; sản 
xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ phát hành phim. 

 

 
(210) 4-2020-35976 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.3.3; A26.4.6; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Xuân Hương  (VN) 
86 Thân Văn Nhiếp, KDC Sông Giồng, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2020-35977 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.15.15; 26.4.7 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Xuân Hương  (VN) 
86 Thân Văn Nhiếp, KDC Sông Giồng, 

phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-35978 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; A2.3.16; A2.3.23 (540) 

 

(731) Công ty CP Lamer  (VN) 
Số nhà 157 Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-35979 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.13.1 

(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ y tế JAV  (VN) 
Số nhà 39, ngõ 9, phố Hoàng Cầu, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-35980 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 24.7.1; 24.15.2; A18.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, xanh da trời, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoa Tiêu Tân Cảng  (VN) 
470 đường Đồng Văn Cống, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hoa tiêu; vận tải; lai dắt tàu thuyền; hậu cần vận tải; môi giới hàng hải; 

môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ 
hàng hóa; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; cho thuê phương tiện vận tải; đóng gói 
hàng hóa; dịch vụ dỡ hàng. 

 
 

(210) 4-2020-35981 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 24.7.1; 24.15.2; A18.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, xanh da trời, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoa Tiêu Tân Cảng  (VN) 
470 đường Đồng Văn Cống, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; hỗ trợ hành chính trong 
việc đáp ứng đề nghị mời thầu [rfps]; mua bán: nhiên liệu, khí đốt, dầu nhiên liệu, máy 
nông nghiệp, trục cho máy, đầu máy cho tàu thuyền, động cơ cho tàu thuyền, máy phát 
điện, thiết bị nâng, động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị rửa, thiết bị hạ thuỷ cho 
tàu thuyền, xuồng du lịch, xe máy, ô tô, phương tiện giao thông đường thuỷ. 

 
Nhóm 36: Môi giới; dịch vụ đại lý bất động sản; mua bán bất động sản; quản lý bất động 
sản; đánh giá tài chính trong việc đáp ứng cuộc gọi thầu; đánh giá tài chính trong việc đáp 
ứng đề nghị mời thầu [rfps]. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; cho thuê 
thiết bị xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt các tiện ích trong các 
công trường xây dựng. 

 
Nhóm 42: Phân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ; dịch vụ thăm dò trong lĩnh vực công 
nghiệp dầu, khí và khai thác mỏ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
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xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá 
chất; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; khảo sát, đo đạc đất đai. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ khách sạn 

 

 
(210) 4-2020-35982 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.11; 5.7.27; 6.1.2; A11.3.2; 3.1.15; 

26.1.1 
(591) Nâu, trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân tỉnh Kon 
Tum  (VN) 
492 Trần Phú, phường Quyết Thắng, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân, cà phê bột và cà phê hòa tan (từ giống cà phê Arabica) 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê nhân, cà phê bột và cà phê hòa tan; dịch vụ quảng cáo, 
quảng bá cà phê nhân, cà phê bột và cà phê hòa tan (từ giống cà phê Arabica). 

 

 
(210) 4-2020-35983 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam đậm, trắng, xám, xám đậm, xám 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bánh Mì Nhanh 
Việt Nam  (VN) 
56/4/2 đường số 2, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh bao; nem cuốn; 

bánh pate thịt. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê kệ, giá bán hàng; cung cấp thông tin thương mại; 
marketing; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua bán: cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân 
tạo, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc, đá nước, đường, mật ong, mật đường, tương hạt cải (mù tạc), dấm, nước xốt 
(gia vị), gia vị, sản phẩm cà phê, hạt cà phê, cà phê đã xay, cà phê pha vào nước sôi uống 
ngay, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, đồ uống trên cơ 
sở trà, sản phẩm ca cao, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống ca cao có sữa, sôcôla, đồ uống 
trên cơ sở sôcôla, đồ uống sôcôla có sữa, ổ bánh mỳ nhỏ, bánh bao, sản phẩm bánh mỳ có 
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nhân, ổ bánh mỳ nhỏ có nhân, bánh bao nhỏ có nhân, bánh ngọt, bánh quế, kem lạnh, nước 
xốt cho sa-lát, đá lạnh có thể ăn được, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), thạch trái cây 
(dạng kẹo bánh), bánh nướng, bánh pizza, bánh xăng đuých, kem trái cây (đá lạnh), bánh 
ham bơ gơ (bánh xăng đuých có nhân), bánh xăng đuých kẹp xúc xích nóng, bánh quy, bia, 
rượu vang, cocktail, rượu mạnh, nước giải khát, nước sinh tố, nước (đồ uống), đồ uống 
không cồn có hương vị trà, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, nước giải khát bằng trái 
cây (đồ uống). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (dịch vụ do nhà hàng ăn uống phục vụ); 
dịch vụ cửa hàng cà phê; nhà hàng cà phê; quầy phục vụ bánh mì, thức ăn sáng và đồ uống 
(dịch vụ do nhà hàng ăn uống phục vụ); nhà hàng ăn uống; cửa hàng bánh mỳ (dịch vụ do 
nhà hàng ăn uống phục vụ).  

 

 
(210) 4-2020-35984 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.18; 10.3.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hiếu Hàu Sữa   (VN) 
130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy, hải sản đã qua chế biến: hàu, tôm, cua, cá, mực, ốc.  
 

Nhóm 31: Thủy, hải sản tươi sống: hàu, tôm, cua, cá, mực, ốc.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn do 
nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-35985 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.3.1; 26.3.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Song Mã  
(VN) 
Số 45 đường 16 tháng 4, phường Kinh 
Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe ô tô, xe máy.  
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(210) 4-2020-35986 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Phạm Ngọc Long  (VN) 
Số 57A Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng       

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ.  
 

Nhóm 43: Cửa hàng bán bánh mỳ.  
 

 
(210) 4-2020-35987 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ, ghi sáng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Vân   (VN) 
Phòng 305CT1 chung cư Hyundai, 
đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận 
Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), giầy, dép.  

 
 

(210) 4-2020-35988 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư SX & 
TM An Bình   (VN) 
Thôn An Bình, xã Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-35989 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Nguyễn Cao Cường   (VN) 

T5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay], thấu kính dùng để tự chụp ảnh; giá ba 
chân dùng cho điện thoại di động và máy ảnh; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; 
vở bọc cho điện thoại thông minh; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động để gắn trên 
xe máy và ô tô.  

 

 
(210) 4-2020-35990 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.10 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Chiêm Thành  

(VN) 
Thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sâm [không dùng cho mục đích y tế]; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2020-35991 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.23; 1.7.6; 1.7.19; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Ánh   (VN) 
Số 149 đường Trần Phú, phường Trưng 
Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống; động vật sống; thủy hải sản sống; rau củ quả tươi; hoa tươi; nấm tươi 

các loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ thu mua, trưng bày và bán buôn bán lẻ các sản phẩm nông, lâm, thủy hải 
sản có nguồn gốc động vật, thực vật, các sản phẩm làm vườn khác có thể ăn được và đã 
được chế biến, bảo quản hoặc đông lạnh dùng làm đồ ăn, ở đại siêu thị, siêu thị và cửa hàng 
bán lẻ chuyên doanh/tổng hợp. 

 

 
(210) 4-2020-35992 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) KATRIN BJ SDN. BHD.     (MY) 

No 12, Jalan TP2, Sime UEP Industrial 
Estate, 47600 Subang Jaya, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; chảo để rán; chảo lớn có hình dạng như cái bát; 
xoong hầm thịt; ấm (không bằng kim loại quý); dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2020-35993 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) KATRIN BJ SDN. BHD.    (MY) 

No 12, Jalan TP2, Sime UEP Industrial 
Estate, 47600 Subang Jaya, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; chảo để rán; chảo lớn có hình dạng như cái bát; 
xoong hầm thịt; ấm (không bằng kim loại quý); dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2020-35994 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.  

(KR) 
66, Magokjungang 8-ro 1-gil, Gangseo-
gu, Seoul, Republic of Korea (ZIP 
CODE 07793) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mặt nạ dùng cho thẩm mỹ; nước làm sạch và săn da (toners) dùng 
cho mỹ phẩm; đồ trang điểm cho mặt và cơ thể; chế phẩm làm rụng lông và tẩy tế bào chết; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc và xử lý da (không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm chống 
nắng; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và làm đẹp; kem làm 
đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa sen; chế phẩm mỹ 
phẩm cho tóc; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm chức năng; mặt nạ mỹ phẩm; sữa rửa 
mặt tẩy tế bào da chết (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm dùng cho trẻ em không chứa thuốc; kem 
dưỡng ẩm (mỹ phẩm); dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; tấm mặt nạ (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); nước làm sạch dùng cho da (mỹ phẩm); mặt nạ se khít lỗ chân lông 
(mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa;miếng làm sạch được tẩm mỹ phẩm; chế 
phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm thụt rửa 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; chế phẩm 
vệ sinh không chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2020-35995 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.6; A25.7.8; 26.7.25; A26.11.7 
(731) ALTICOR INC.  (US) 

7575 Fulton Street East Ada, Michigan 
49355, UNITED STATES OF 
AMERICA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí cho mục đích thương mại, công nghiệp và 
gia dụng. 

 

 
(210) 4-2020-35997 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Phan Thị Mỹ Trang   (VN) 
Số 404, ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Phú 
Giáo, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu chiết xuất từ thực vật: tinh dầu chanh, tinh dầu sả, tinh dầu sả chanh 

(mỹ phẩm).  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: cà phê, tinh dầu chanh, tinh dầu sả, tinh dầu sả chanh.  
 

 
(210) 4-2020-35998 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại và dịch vụ 
Bắc Thành Hưng   (VN) 
Số 36/4 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính cho bê tông; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; keo dán epoxy. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vữa khô trộn sẵn; vữa chống co ngót; 
vữa tự san phẳng; bột bả matit.  

 

 
(210) 4-2020-35999 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 24.15.21 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản địa ốc An Thịnh   (VN) 
L9, khu phố Ngãi Thắng, phường Bình 
Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ đại 
lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2020-36000 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 6.1.2; 26.2.7; 25.12.1 

(591) Xanh lá cây, cam đất, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALULA Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 10 tổ 24, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm cho trẻ em; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; 

kem mỹ phẩm; chế phẩm rửa mặt không dùng cho mục đích y tế; gel (gốc dầu mỏ) dùng 

cho mục đích mỹ phẩm.  

 

Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh; trà tảo bẹ; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng 

làm chất thay thế cho trà.  

 

Nhóm 32: Nước [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn (đồ uống từ nước 

ép quả không có cồn); nước ép trái cây (nước quả ép); nước chanh; đồ uống không cồn; 

nước ngọt.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa rau quả (đồ uống hoa quả có cồn); chiết xuất trái cây [có 

cồn]; đồ uống có cồn [trừ bia]; tinh dầu acolic (tinh dầu rượu); đồ uống được chưng cất; 

rượu vang.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; đặt chỗ ở tạm thời (đặt 

chỗ trọ); dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ].  
 
 

(210) 4-2020-36001 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh đương, cam, đen. 

(540) 

 

(731) Vũ Văn Bắc  (VN) 
Xóm Ngọc Lý, xã Tân Đức, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường.  

 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột trét tường; bột bả chống thấm.  
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(210) 4-2020-36002 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.1.2; 26.5.4; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, đỏ, cam, đen, 

trắng, xanh dương. 

(731) Hộ kinh doanh Minh Đào  (VN) 
Số 10, tổ 10, đường Đồi Rìu, xã Hàng 

Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mật ong. 
 

 
(210) 4-2020-36003 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
AICA HPL   (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Intracom, số 82 Dịch 

Vọng Hậu, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; sàn 

không bằng kim loại; tấm dãn làm từ nhựa dùng trong xây dựng; tấm ốp tường không bằng 

kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-36004 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
AICA HPL   (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Intracom, số 82 Dịch 

Vọng Hậu, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 

bán buôn: vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, vách ngăn không 
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bằng kim loại, sàn không bằng kim loại, tấm dán làm từ nhựa dùng trong xây dựng, tấm ốp 

tường không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2020-36005 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1; 2.9.14; A2.9.15
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hồng Nhung  (VN) 
405 Bùi Đình Túy, phường 14, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện; tổ chức thu/quyên góp tiền. 

 

 
(210) 4-2020-36006 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Trương Tuấn Nghĩa   (VN) 
212C Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-36007 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong  (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; chế phẩm làm sạch tay dạng nước rửa tay không 
dùng thuốc; xà phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2020-36008 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

(210) 4-2020-36009 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  

(VN) 
Số 51, đường Trương Công Giai, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nợi soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2020-36010 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36011 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2020-36012 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc ăn kiêng 
uống liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền, đồ uống sữa mạch nha dùng trong ngành y, đồ 
uống ăn kiêng dùng trong ngành y, thức ăn dặm cho bé, cốm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế; mua bán lương thực, thực phẩm, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh, 
kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm sữa, sữa tươi, sữa bột, 
bơ, pho mát, sữa đậu nành, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước ép 
trái cây, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 

 
(210) 4-2020-36013 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 26.1.1; A5.3.15; A1.1.10; 

A1.1.3; 25.1.25; 1.15.11 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh cô ban, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 
thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36014 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A19.3.4; 5.7.9; 5.7.21; A6.19.9; 

A6.19.11; 1.15.21; 19.11.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh lá cây nhạt, 

trắng, đen, vàng nhạt, trắng đục, đỏ cam.
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-36015 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; A19.3.4; 1.15.15; A26.11.8; 

25.5.2 

(591) Vàng da, đen, trắng, nâu, vàng nâu, 

vàng, cam sữa, tím sẫm, đỏ, trắng đục. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 

mới Dương Nội, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-36016 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.15.15; 26.2.7 

(731) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; vacxin. 
 

 
(210) 4-2020-36017 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.1.6 

(591) Trắng, xanh dương, vàng cam, xám bạc. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đại Đức Tân  
(VN) 
1073/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2020-36018 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.1.6 

(591) Trắng, xanh dương, vàng cam, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đại Đức Tân  
(VN) 
1073/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2020-36019 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, nâu đất, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng NCM  (VN) 
219 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt thiết bị nhà 

bếp; dịch vụ làm kín công trình.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tiến hành 

nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế trang trí nội thất, tư vấn công nghệ.  

 

 
(210) 4-2020-36020 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nghĩa An Kim 
Dung  (VN) 
Số 2 Paster, phường Bình Thọ, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2020-36021 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.5.25; A26.4.18; 

A1.1.2 

(591) Trắng, vàng, xanh ngọc, đen, hồng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu Hà  (VN) 
252 đường số 8, KDC Nam Long, 

phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; đồng phục. 
 

 
(210) 4-2020-36022 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 3.5.5; 26.5.1; 

26.7.5 

(591) Đỏ, nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Đại 
Trường Thành  (VN) 
91/23 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn, uống; quán cà phê, giải khát, quán ăn. 

 
 

(210) 4-2020-36023 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.2; 1.1.14 

(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thiện 
Phương  (VN) 
ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ướt bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; 

khăn giấy để tẩy trang. 
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(210) 4-2020-36024 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang AN 
KIM  (VN) 
417/49/81 Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; quần áo giả da; quần áo có họa tiết thêu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, dép, giày, túi xách. 
 

 
(210) 4-2020-36025 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.7.9; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH ĐÔNG LĂNG  (VN) 

Xóm Dược Thượng, xã Tiên Dược, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AZURE 
Việt Nam (AZURE IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán các sản phẩm: bỉm, sữa cho mẹ và bé. 

 

 
(210) 4-2020-36026 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đen, đỏ cam. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Bình Minh  (VN) 
Tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành 
phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; 

môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2020-36028 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; A26.11.8; 26.3.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Lương Tuấn Phi  (VN) 
Căn 902, tòa CT2C, khu tái định cư Ao 
Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2020-36029 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Deborah  

(VN) 
Tầng 12, tòa nhà số 45, đường Nguyễn 
Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép hoa quả; máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 11: Bếp điện; bếp điện từ; ấm đun siêu tốc; nồi cơm điện; thiết bị khử mùi dùng cho 
nhà bếp; dụng cụ nấu nướng dùng điện; vỉ nướng; lò nướng dùng điện; máy pha cà phê 
dùng điện; thiết bị lọc nước uống; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; nồi nấu đa năng. 

 
Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp: bát, đĩa, ấm, chén, nồi, xoong, chảo 
(không dùng điện), rổ/giỏ, xô, chậu, chai, lọ, bình, đũa, thìa, dụng cụ nấu ăn không dùng 
điện. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh trung tâm thương mại gồm đồ nội thất (gồm: bàn, ghế; giường; tủ; 
giá; kệ), đồ gia dụng (gồm: bát, đĩa, ấm, chén, nồi, xoong, chảo (không dùng điện), rổ/giỏ, 
xô, chậu, chai, lọ, bình, đũa, thìa, dụng cụ nấu ăn không dùng điện), thiết bị vệ sinh, hàng 
điện máy (gồm: bếp điện, bếp điện từ, ấm đun siêu tốc, nồi cơm điện thiết bị khử mùi dùng 
cho nhà bếp, dụng cụ nấu nướng dùng điện, vỉ nướng, lò nướng dùng điện, máy pha cà phê 
dùng điện, thiết bị lọc nước uống, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], nồi nấu đa năng, ti vi, tủ 
lạnh), mỹ phẩm, quần áo thời trang. 

 
Nhóm 36: Cho thuê nhà ở, mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê, 
môi giới bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; thi công nội thất, ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2020-36030 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đại Phúc Gold  (VN) 
Số nhà 21, đường Tuệ Tĩnh, thị trấn 
Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Trụ bằng kim loại cho xây dựng; cột bằng kim loại cho xây dựng; kèo bằng kim 

loại cho xây dựng; tấm lợp mái bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-36031 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Deborah  

(VN) 
Tầng 12, tòa nhà số 45, đường Nguyễn 
Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Chìa khóa bằng kim loại; tay nắm bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; bản lề 

bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: Khóa cửa thông minh; thẻ từ được mã hóa; camera. 
 

Nhóm 19: Gạch; gạch ốp lát; gạch trang trí. 
 

 
(210) 4-2020-36032 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.17.20 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Linh   (VN) 
Số 7 lô D, đường CC3, chung cư Sơn Kỳ, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc dành cho thú y. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: thuốc dùng cho người, thuốc dành cho thú y. 
 

 
(210) 4-2020-36035 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
đầu tư thương mại dịch vụ 
Hòa Thuận Phát  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ trung tâm chăm 

sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ viện điều dưỡng. 
 

 
(210) 4-2020-36036 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.6; 26.1.2; A26.1.18; A5.5.20 
(591) Nâu đỏ, xanh dương, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, tím, đen. 
(731) KOREA GRAPE EXPORT 

ASSOCIATION  (KR) 
54, Sangseomun 1-gil, Sangju-si, 
Gyeongsangbuk-do, 37208 Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Nho tươi; trái cây tươi. 
 

Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ nho tươi, trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2020-36038 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.11 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Hằng  (VN) 
Tổ 27, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến các sản phẩm bánh; trang trí quầy hàng; tìm kiếm 
tài trợ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 
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Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; cho thuê tác phẩm nghệ 

thuật. 

 

Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; 

thiết kế bao bì. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2020-36039 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 25.1.5; 26.5.1; 25.1.25 

(591) Vàng đồng, trắng. 

(731) Phạm Văn Nhiệm  (VN) 
Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh trung thu nhân chảy; bánh nhân chảy; bánh nhân trứng 

chảy; bánh ngọt; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2020-36040 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2; 1.15.15; 26.2.7; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Nâu, nâu đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thu 
Hằng  (VN) 
Tổ 9, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh 

Gia Lai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt macca đã chế biến.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hạt macca đã chế biến.  
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(210) 4-2020-36041 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.4.6; A26.4.18 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(731) FIRST ONE AUSTRALIA PTY LTD 

LIMITED LIABILITY COMPANY  

(AU) 

Australia P.O. Box 827 Cabramatta NSW 

Australia 2166  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; nước hoa xịt phòng; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; nước thơm, 

hương liệu; hương thơm để thắp.  

 

Nhóm 05: Chất khử mùi cho thảm; chế phẩm làm sạch không khí; chất làm sạch không khí; 

chất khử mùi phòng; chất làm sạch phòng; chế phẩm để làm thơm không khí.  
 

 
(210) 4-2020-36043 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.7; 26.11.3 

(591) Cam, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Hahaco Việt Nam  
(VN) 
Số 2, ngõ 667, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Đức Giang, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh: nguyên liệu, phụ gia, hương liệu dùng cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2020-36045 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Rồng Đông ¸  
(VN) 
20 Phan Chu Trinh, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh) và các loại đá lạnh khác ăn được. 
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(210) 4-2020-36046 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; 26.4.1; 26.15.15; A24.15.7 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Smartay  (VN) 
Số 60 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; trung tâm ngoại ngữ; dịch vụ cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ gia sư; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục; dịch vụ tổ chức các cuộc thi vì mục đích giáo dục; dịch vụ đào tạo trực 
tuyến; dịch vụ tổ chức các khoá học từ xa; dịch vụ tổ chức các cuộc thi ngoại ngữ từ xa; 
dịch vụ đào tạo ngoại ngữ từ xa. 

 

 
(210) 4-2020-36047 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; A5.3.13; 1.15.5; 13.1.5 
(591) Xanh da trời, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất VINAUP  
(VN) 
110 đường số 2, khu phố 9, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm để tắm (không dùng cho mục đích y tể); chế 
phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân (không chứa thuốc); bộ mỹ phẩm; tinh 
dầu; kem làm trắng da.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; 
chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa được, collagen dùng cho mục 
đích y tế; thuốc sắc dùng cho dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; gia vị, kẹo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc; bánh kẹo đường. 

 
 

(210) 4-2020-36048 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Hữu Trí  (VN) 
74/21 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2020-36049 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ZELDASTAR  (VN) 
14/15 Đào Duy Anh, phường 9, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); nón (mũ).  
 

 
(210) 4-2020-36050 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt. 

(731) Nguyễn Văn Chinh  (VN) 
Thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2020-36051 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Vũ Văn Tỉnh  (VN) 
Thôn Uy Nam, xã Yên Khang, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép, tất (vớ). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu các sản phẩm: giày dép, tất (vớ). 
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(210) 4-2020-36052 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, xám. 
(731) Vũ Văn Tỉnh  (VN) 

Thôn Uy Nam, xã Yên Khang, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, tất (vớ). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu các sản phẩm: giày dép, tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2020-36053 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.5 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dầu khí Nam 

Long  (VN) 
23 đường số 5 khu dân cư Himlam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu: xăng, dầu, khí đốt. 

 

 
(210) 4-2020-36054 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, ghi. 
(731) TRUE TRADEMARK HOLDINGS 

COMPANY LIMITED   (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Thẻ trả trước được mã hóa từ tính; ứng dụng phần mềm có thể tải xuống; xuất 

bản phẩm được xuất bản dưới dạng điện tử; phần mềm máy tính, phần mềm máy tính cho 
các thiết bị điện tử cầm tay; chương trình máy tính cho điện thoại di động; ứng dụng thanh 
toán di động sử dụng với điện thoại thông minh; ứng dụng thanh toán sử dụng với điện 
thoại di động; ứng dụng phần mềm để chấp nhận thanh toán từ người khác bằng điện thoại 
thông minh; ứng dụng phần mềm để chấp nhận thanh toán từ người khác bằng điện thoại di 
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động; sổ tay hướng dẫn điện tử; tài liệu hướng dẫn ở dạng có thể đọc trên máy tính; phần 
mềm máy tính để xử lý thanh toán điện tử; phần mềm máy tính để chuyển tiền cho người 
khác; phần mềm máy tính để nhận tiền chuyển từ người khác; phần mềm nhận dạng cá 
nhân dùng để kiểm soát truy cập và giao tiếp với máy tính và mạng máy tính; thẻ tín dụng 
được mã hóa từ tính; thẻ ghi nợ được mã hóa từ tính, thẻ thanh toán được mã hóa từ tính; 
thẻ rút tiền mặt điện tử; ứng dụng phần mềm dùng để thu thập điểm kiếm được khi chuyển 
tiền cho người khác; ímg dụng phần mềm dùng để thu thập điểm kiếm được khi nhận thanh 
toán từ người khác; ứng dụng phần mềm dùng để thu thập điểm để được giảm giá khi mua 
hoặc sử dụng hàng hóa và dịch vụ; ống nghe điện thoại; bộ lưu trữ và phát dữ liệu điện từ; 
thiết bị truyền hoặc nhận tín hiệu điện thoại vô tuyến cá nhân; thiết bị tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh hoặc dữ liệu cho điện thoại, điện thoại video, điện báo, thiết bị mạng điện thoại, 
bộ tích lũy, điện thoại không dây kỹ thuật số, thiết bị mở rộng tín hiệu điện thoại, thiết bị 
kết nối thiết bị mạng điện thoại, tai nghe điện thoại; thẻ internet; vỏ điện thoại; thiết bị trạm 
làm việc để lưu trữ dữ liệu và trình bày dữ liệu trong đa phương tiện; thiết bị thu phát viễn 
thông, thu phát dữ liệu, thu phát tín hiệu; thiết bị truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
bộ thu tín hiệu vệ tinh; ứng dụng phần mềm có thể tải xuống cho máy tính, điện thoại thông 
minh và thiết bị di động; phần mềm máy tính cho ví điện tử và các ứng dụng di động sử 
dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain); thẻ đã được mã hóa; thiết bị giao dịch tài chính 
điện tử; xuất bản phẩm điện tử; nội dung kỹ thuật số có thể tải xuống; phiếu mua hàng đã 
được mã hóa; phiếu mua hàng dưới dạng điện tử.  
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(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thanh toán điện tử cho 

người khác; dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động và internet; dịch vụ môi giới để chấp 
nhận thanh toán qua điện thoại di động và internet; dịch vụ thanh toán hàng hóa qua hệ 
thống điện tử; dịch vụ thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện ích qua hệ thống điện tử; dịch vụ 
thanh toán hóa đơn tính tiền; dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ thanh toán hóa đơn qua 
hệ thống điện tử; dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ thanh toán qua 
các thiết bị điện tử; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ nghiệp vụ thanh 
toán tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín dụng; cung cấp 
thông tin tài chính; dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động; dịch vụ môi giới chấp nhận 
thanh toán qua điện thoại di động; ngân hàng; ngân hàng điện tử; dịch vụ ngân hàng điện tử 
thông qua mạng máy tính toàn cầu (internet banking); dịch vụ đại lý nhận thanh toán và 
chuyển tiền; giám sát hệ thống xử lý thanh toán và thanh toán trên máy tính; dịch vụ phát 
hành thẻ thành viên; dịch vụ phát hành phiếu mua hàng điện tử; phát hành phiếu mua hàng 
thương mại điện tử qua điện thoại thông minh; dịch vụ một cửa liên quan đến ví điện tử qua 
điện thoại di động và thanh toán qua điện thoại di động; dịch vụ ghi nợ cho các giao dịch tài 
chính; dịch vụ thanh toán và tài chính dưới nhiều hình thức thông qua mạng lưới truyền 
thông toàn cầu; dịch vụ thanh toán di động điện tử cho người khác; xử lý thanh toán bằng 
ngoại tệ qua hệ thống điện tử; dịch vụ xử lý giao dịch tiền ảo cho người khác; đầu tư vốn; 
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đầu tư quỹ; dịch vụ thanh toán hóa đơn điện thoại; dịch vụ ngân hàng tại nhà; bảo đảm tài 
chính; phát hành phiếu có giá; dịch vụ đại lý thanh toán hàng hóa và/hoặc dịch vụ; dịch vụ 
đại lý eho các dịch vụ tài chính vận hành bằng thẻ tiền mặt điện tử; dịch vụ tài chính trực 
tuyến; dịch vụ tài chính kỹ thuật số; dịch vụ ví điện tử cho phép khách hàng thực hiện các 
giao dịch tài chính thông qua thiết bị di động; dịch vụ ví điện tử cho phép người bán thực 
hiện các giao dịch tài chính thông qua thiết bị di động; dịch vụ quản lý thanh toán, cụ thể là 
dịch vụ đại lý thanh toán các hóa đơn dịch vụ khác nhau thông qua máy quét camera trên 
điện thoại thông minh để đọc dữ liệu và thanh toán; dịch vụ thẻ tiền mặt thông qua các 
trung tâm dịch vụ để nạp tiền, thanh toán và chuyển khoản; phân tích tài chính. 

 

 
(210) 4-2020-36058 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, ghi. 
(731) TRUE TRADEMARK HOLDINGS 

COMPANY LIMITED    (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 38: Trung tâm dịch vụ cung cấp tin tức và thông tin cho khách hàng qua mạng viễn 

thông; trung tâm dịch vụ cung cấp tin tức và thông tin cho khách hàng qua máy tính; dịch 
vụ thông tin liên lạc qua viễn thông; cung cấp mạng truyền thông kỹ thuật số; truyền và 
nhận dữ liệu qua các phương tiện viễn thông; kết nối các mạng thông tin liên lạc khác nhau 
cho viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc qua điện thoại di động; cung cấp cơ sở dữ liệu và 
mạng internet liên quan đến mạng viễn thông và các thiết bị liên lạc điện tử không dây; 
dịch vụ thông tin liên lạc qua điện thoại; dịch vụ thông tin liên lạc qua đài phát thanh; dịch 
vụ truyền hình; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh; dịch vụ phát sóng qua internet 
hoặc các thiết bị truyền thông điện tử không dây; gửi và phát các chương trình phát thanh 
và truyền hình qua mạng internet hoặc các phương tiện liên lạc điện tủ không dây; dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng cách gửi và nhận âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; dịch vụ nhận nhiều 
cuộc gọi; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ chuyển điện thoại từ nơi này sang nơi khác; dịch 
vụ cuộc gọi thoại; dịch vụ thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; dịch vụ điện thoại di động; 
dịch vụ trả lời tự động; dịch vụ gửi tin nhắn qua đường dây điện thoại; liên lạc dữ liệu bằng 
mạng điện thoại; dịch vụ truyền hình và phát thanh qua đường dây điện thoại; dịch vụ gọi 
lại tự động; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc cá nhân; liên lạc bằng điện thoại 
không dây cá nhân; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào mạng viễn thông bằng máy tính 
hoặc mạng intemet; dịch vụ liên lạc 3 dây; dịch vụ số điện thoại khẩn cấp; dịch vụ giới hạn 
cuộc gọi; dịch vụ kết nối tín hiệu để truyền dữ liệu; dịch vụ cung cấp các cổng để truy cập 
vào mạng dữ liệu máy tính; dịch vụ truyền thông đa phương tiện; truyền dữ liệu bằng cáp 
hoặc modem; dịch vụ truyền thông hội nghị từ xa qua màn hình; dịch vụ cung cấp kết nối 
viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp quyền truy cập của người dùng 
vào các mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp thông tin về viễn thông; dịch vụ cung 
cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc trực tuyến; liên 
lạc qua mạng máy tính toàn cầu hoặc internet; dịch vụ phát sóng qua phường tiện trực 
tuyến, phương tiện video và phương tiện kỹ thuật số; phát sóng nội dung số và trực tuyến; 
dịch vụ phát sóng âm thanh, phát sóng video và phát sóng vệ tinh; truyền điện tử phim, 
nhạc, video, trò ehơi và nội dung đa phương tiện; cung cấp nội dung qua internet; cung cấp 
thông tin phát sóng qua mạng internet; truyền video, âm thanh và hình ảnh qua điện thoại di 
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động, internet và các ứng dụng điện thoại thông minh; truyền điện tử video, âm thanh và nội 
dung kỹ thuật số qua mạng máy tính toàn cầu, quản lý việc sử dụng thiết bị để liên lạc điện 
tử; bố trí các hệ thống mạng và viễn thông; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ phát 
chương trình truyền hình cho điện thoại di động; phát sóng phim; phát sóng các chương 
trình truyền hình trả tiền theo lượt xem; phát sóng các chương trình truyền hình qua 
internet; phát sóng các bộ phim qua mạng internet; phát các chương trình phát thanh qua 
internet. 
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(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ thông tin giải trí; dịch vụ thông tin thể thao; dịch vụ 

thông tin giáo dục; dịch vụ giải trí qua điện thoại; sắp xếp và tổ chức các khóa học và khóa 
đào tạo trực tuyến; tiến hành hội thảo và các buổi học tập chia sẻ kiến thức (workshop); 
dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục và các khóa đào tạo; cung cấp các khóa đào tạo và hội 
thảo về chuyển đổi số, marketing kỹ thuật số, khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu, xử lý dữ 
liệu, phần mềm máy tính và ứng dụng di động; cung cấp các khóa đào tạo dựa trên máy 
tính; cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến; đào tạo trong lĩnh vực thiết kế, quảng cáo và 
công nghệ truyền thông.  
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(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 42: Tạo chương trình phần mềm máy tính cho người khác; thiết kế và phát triển các 

chương trình máy tính xử lý dữ liệu; thiết kế và phát triển các chương trình máy tính; thiết 
kế và phát triển hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn 
về chương trình máy tính và phần mềm máy tính; cho thuê chương trình máy tính và phần 
mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính, chương trình máy tính và hệ 
thống máy tính theo yêu cầu của khách hàng; thiết kế cơ sở dữ liệu cho người khác; thiết kế 
giao diện phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính, chương trình máy tính và hệ 
thống máy tính; bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, cập nhật phần mềm máy tính và chương trình 
máy tính; dịch vụ nhận dạng giọng nói thông minh sử dụng công nghệ phần mềm điện toán 
đám mây; xử lý hoặc nghiên cứu ngôn ngữ tự nhiên thông minh bằng cách sử dụng công 
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nghệ phần mềm điện toán đám mây; phân tích phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy 
tính; phát triển các nền tảng máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; lập trình máy tính; tư vấn 
phần mềm máy tính; dịch vụ phòng chống vi-rút cho máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; 
thiết kế, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực viễn thông và phát thanh truyền hình; thiết 
kế các trang mạng (website) và ứng dụng phần mềm; thử nghiệm và phân tích các chương 
trình máy tính; giám sát hệ thống máy tính và mạng máy tính của người khác; tích hợp hệ 
thống cơ sở dữ liệu máy tính; lưu trữ nội dung số trực tuyến; lưu trữ nội dung đa phương 
tiện; nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực máy tính, chuyển đổi số và nội dung số; 
nghiên cứu và thiết kế công nghệ máy tính. 
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(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Thẻ trả trước được mã hóa từ tính; ứng dụng phần mềm có thể tải xuống; xuất 

bản phẩm được xuất bản dưới dạng điện tử; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính cho 
các thiết bị điện tử cầm tay; chương trình máy tính cho điện thoại di động; ứng dụng thanh 
toán di động sử dụng với điện thoại thông minh; ứng dụng thanh toán sử dụng với điện 
thoại di động; ứng dụng phần mềm để chấp nhận thanh toán từ người khác bằng điện thoại 
thông minh; ứng dụng phần mềm để chấp nhận thanh toán từ người khác bằng điện thoại di 
động; sổ tay hướng dẫn điện tử; tài liệu hướng đẫn ở dạng có thể đọc trên máy tính; phần 
mềm máy tính để xử lý thanh toán điện tử; phần mềm máy tính để chuyển tiền cho người 
khác; phần mềm máy tính để nhận tiền chuyển từ người khác; phần mềm nhận dạng cá 
nhân dùng để kiểm soát truy cập và giao tiếp với máy tính và mạng máy tính; thẻ tín dụng 
được mã hóa từ tính; thẻ ghi nợ được mã hóa từ tính; thẻ thanh toán được mã hóa từ tính; 
thẻ rút tiền mặt điện tử; ứng dụng phần mềm dùng để thu thập điểm kiếm được khi chuyển 
tiền cho người khác; ứng dụng phần mềm dùng để thu thập điểm kiếm được khi nhận thanh 
toán từ người khác; ứng dụng phần mềm dùng để thu thập điểm để được giảm giá khi mua 
hoặc sử dụng hàng hóa và dịch vụ; ống nghe điện thoại; bộ lưu trữ và phát dữ liệu điện từ; 
thiết bị truyền hoặc nhận tín hiệu điện thoại vô tuyến cá nhân; thiết bị tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh hoặc dữ liệu cho điện thoại, điện thoại video, điện báo, thiết bị mạng điện thoại, 
bộ tích lũy, điện thoại không dây kỹ thuật số, thiết bị mở rộng tín hiệu điện thoại, thiết bị 
kết nối thiết bị mạng điện thoại, tai nghe điện thoại; thẻ internet; vỏ điện thoại; thiết bị trạm 
làm việc để lưu trữ dữ liệu và trình bày dữ liệu trong đa phương tiện; thiết bị thu phát viễn 
thông, thu phát dữ liệu, thu phát tín hiệu; thiết bị truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
bộ thu tín hiệu vệ tinh; ứng dụng phần mềm có thể tải xuống cho máy tính, điện thoại thông 
minh và thiết bị di động; phần mềm máy tính cho ví điện tử và các ứng dụng di động sử 
dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain); thẻ đã được mã hóa; thiết bị giao dịch tài chính 
điện tử; xuất bản phẩm điện tử; nội dung kỹ thuật số có thể tải xuống; phiếu mua hàng đã 
được mã hóa; phiếu mua hàng dưới dạng điện tử. 
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(210) 4-2020-36062 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.13.10; A1.13.15; 26.1.6; A14.1.15; 

14.1.13 
(591) Đỏ, ghi. 
(731) TRUE TRADEMARK HOLDINGS 

COMPANY LIMITED  (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 38: Trung tâm dịch vụ cung cấp tin tức và thông tin cho khách hàng qua mạng viễn 

thông; trung tâm dịch vụ cung cấp tin tức và thông tin cho khách hàng qua máy tính; dịch 
vụ thông tin liên lạc qua viễn thông; cung cấp mạng truyền thông kỹ thuật số; truyền và 
nhận dữ liệu qua các phương tiện viễn thông; kết nối các mạng thông tin liên lạc khác nhau 
cho viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc qua điện thoại di động; cung cấp cơ sở dữ liệu và 
mạng internet liên quan đến mạng viễn thông và các thiết bị liên lạc điện tử không dây; 
dịch vụ thông tin liên lạc qua điện thoại; dịch vụ thông tin liên lạc qua đài phát thanh; dịch 
vụ truyền hình; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh; dịch vụ phát sóng qua internet 
hoặc các thiết bị truyền thông điện tử không dây; gửi và phát các chương trình phát thanh 
và truyền hình qua mạng internet hoặc các phương tiện liên lạc điện tử không dây; dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng cách gửi và nhận âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; dịch vụ nhận nhiều 
cuộc gọi; dịch vụ hợi thảo từ xa; dịch vụ chuyển điện thoại từ nơi này sang nơi khác; dịch 
vụ cuộc gọi thoại; dịch vụ thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; dịch vụ điện thoại di động; 
dịch vụ trả lời tự động; dịch vụ gửi tin nhắn qua đường dây điện thoại; liên lạc dữ liệu bằng 
mạng điện thoại; dịch vụ truyền hình và phát thanh qua đường dây điện thoại; dịch vụ gọi 
lại tự động; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc cá nhân; liên lạc bằng điện thoại 
không dây cá nhân; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào mạng viễn thông bằng máy tính 
hoặc mạng internet; dịch vụ liên lạc 3 dây; dịch vụ số điện thoại khẩn cấp; dịch vụ giới hạn 
cuộc gọi; dịch vụ kết nối tín hiệu để truyền dữ liệu; dịch vụ cung cấp các cổng để truy cập 
vào mạng dữ liệu máy tính; dịch vụ truyền thông đa phương tiện; truyền dữ liệu bằng cáp 
hoặc modem; dịch vụ truyền thông hội nghị từ xa qua màn hình; dịch vụ cung cấp kết nối 
viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp quyền truy cập của người dùng 
vào các mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp thông tin về viễn thông; dịch vụ cung 
cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc trực tuyến; liên 
lạc qua mạng máy tính toàn cầu hoặc internet; dịch vụ phát sóng qua phương tiện trực 
tuyến, phương tiện video và phương tiện kỹ thuật số; phát sóng nội dung số và trực tuyến; 
dịch vụ phát sống âm thanh, phát sóng video và phát sóng vệ tinh; truyền điện tử phim, 
nhạc, video, trò chơi và nội dung đa phương tiện; cung cấp nội dung qua internet; cung cấp 
thông tin phát sóng qua mạng internet; truyền video, âm thanh và hình ảnh qua điện thoại di 
động, internet và các ứng dụng điện thoại thông minh; truyền điện tử video, âm thanh và nội 
dung kỹ thuật số qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý việc sử dụng thiết bị để liên lạc điện 
tử; bố trí các hệ thống mạng và viễn thông; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ phát 
chương trình truyền hình cho điện thoại di động; phát sóng phim; phát sóng các chương 
trình truyền hình trả tiền theo lượt xem; phát sóng các chương trình truyền hình qua 
internet; phát sóng các bộ phim qua mạng internet; phát các chương trình phát thanh qua 
internet. 
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(210) 4-2020-36063 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, ghi. 
(731) TRUE TRADEMARK HOLDINGS 

COMPANY LIMITED  (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ trả trước được mã hóa từ tính; ứng dụng phần mềm có thể tải xuống; xuất 

bản phẩm được xuất bản dưới dạng điện tử; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính cho 
các thiết bị điện tử cầm tay; chương trình máy tính cho điện thoại di động; ứng dụng thanh 
toán di động sử dụng với điện thoại thông minh; ứng dụng thanh toán sử dụng với điện 
thoại di động; ứng dụng phần mềm để chấp nhận thanh toán từ người khác bằng điện thoại 
thông minh; ứng dụng phần mềm để chấp nhận thanh toán từ người khác bằng điện thoại di 
động; sổ tay hướng dẫn điện tử; tài liệu hướng đẫn ở dạng có thể đọc trên máy tính; phần 
mềm máy tính để xử lý thanh toán điện tử; phần mềm máy tính để chuyển tiền cho người 
khác; phần mềm máy tính để nhận tiền chuyển từ người khác; phần mềm nhận dạng cá 
nhân dùng để kiểm soát truy cập và giao tiếp với máy tính và mạng máy tính; thẻ tín dụng 
được mã hóa từ tính; thẻ ghi nợ được mã hóa từ tính; thẻ thanh toán được mã hóa từ tính; 
thẻ rút tiền mặt điện tử; ứng dụng phần mềm dùng để thu thập điểm kiếm được khi chuyển 
tiền cho người khác; ứng dụng phần mềm dùng để thu thập điểm kiếm được khi nhận thanh 
toán từ người khác; ứng dụng phần mềm dùng để thu thập điểm để được giảm giá khi mua 
hoặc sử dụng hàng hóa và dịch vụ; ống nghe điện thoại; bộ lưu trữ và phát dữ liệu điện từ; 
thiết bị truyền hoặc nhận tín hiệu điện thoại vô tuyến cá nhân; thiết bị tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh hoặc dữ liệu cho điện thoại, điện thoại video, điện báo, thiết bị mạng điện thoại, 
bộ tích lũy, điện thoại không dây kỹ thuật số, thiết bị mở rộng tín hiệu điện thoại, thiết bị 
kết nối thiết bị mạng điện thoại, tai nghe điện thoại; thẻ internet; vỏ điện thoại; thiết bị trạm 
làm việc để lưu trữ dữ liệu và trình bày dữ liệu trong đa phương tiện; thiết bị thu phát viễn 
thông, thu phát dữ liệu, thu phát tín hiệu; thiết bị truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
bộ thu tín hiệu vệ tinh; ứng dụng phần mềm có thể tải xuống cho máy tính, điện thoại thông 
minh và thiết bị di động; phần mềm máy tính cho ví điện tử và các ứng dụng di động sử 
dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain); thẻ đã được mã hóa; thiết bị giao dịch tài chính 
điện tử; xuất bản phẩm điện tử; nội dung kỹ thuật số có thể tải xuống; phiếu mua hàng đã 
được mã hóa; phiếu mua hàng dưới dạng điện tử. 

 

 
(210) 4-2020-36064 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, ghi. 
(731) TRUE TRADEMARK HOLDINGS 

COMPANY LIMITED  (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 16: Tạp chí; ấn phẩm quảng cáo; bản tin; sách; bút; bút chì; bút đánh đấu; hộp đựng 

văn phòng phẩm; giấy; phong bì; áp phích quảng cáo; bưu thiếp; sổ tay; ca-ta-lô; sách nhỏ 

quảng cáo; báo; tờ rơi; xuất bản phẩm dạng in, ảnh chụp, ấn phẩm giáo dục; ấn phẩm thông 

tin; ấn phẩm về thương mại và mậu dịch; ấn phẩm về quan hệ công chúng; ấn phẩm thông 

tin và/hoặc giải trí; sổ tay hướng dẫn; giấy dính [văn phòng phẩm]; túi bằng chất dẻo cho 

mục đích bao gói; hộp giấy; sổ tay hướng dẫn đào tạo; phiếu in sẵn; phiếu giảm giá in sẵn. 
 

 
(210) 4-2020-36068 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; A9.7.22 

(591) Đỏ, ghi. 

(731) TRUE TRADEMARK HOLDINGS 

COMPANY LIMITED  (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ thông tin giải trí; dịch vụ thông tin thể thao; dịch vụ 

thông tin giáo dục; dịch vụ giải trí qua điện thoại; sắp xếp và tổ chức các khóa học và khóa 

đào tạo trực tuyến; tiến hành hội thảo và các buổi học tập chia sẻ kiến thức (workshop); 

dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục và các khóa đào tạo; cung cấp các khóa đào tạo và hội 

thảo về chuyển đổi số, marketing kỹ thuật số, khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu, xử lý dữ 

liệu, phần mềm máy tính và ứng dụng di động; cung cấp các khóa đào tạo dựa trên máy 

tính; cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến; đào tạo trong lĩnh vực thiết kế, quảng cáo và 

công nghệ truyền thống. 
 

 
(210) 4-2020-36069 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2; A26.4.18 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(731) Nguyễn Hồng Tuyết  (VN) 
ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang bao gồm mũ (nón), 

thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2020-36070 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần BREEDLIFE  

(VN) 
Số 12 lô E, đường Vạn Phúc, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển phân tích giám sát số liệu. 

 

 
(210) 4-2020-36071 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) RUAN XUEFENG  (CN) 

No.31 Group 16, Wan Wei Village, 
Jiang Ping Village, Dong Xing City, 
Guang Xi Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng xe đạp; xe máy và phụ tùng của xe máy; phương tiện giao 

thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2020-36072 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng. 
(731) Nguyễn Hoàng Vũ  (VN) 

44/6 Bạch Đằng, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào đóng hộp (dùng làm món 

ăn); thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, súp yến, yến chưng đường phèn). 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến 
sào đóng hộp (dùng làm món ăn), nhụy hoa nghệ tây tươi hoặc đã qua chế biến (dùng để ăn 
hoặc pha nước uống), thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nghệ tây), nghệ tây (gia vi), trà 
(được chiết xuất từ nghệ tây). 
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(210) 4-2020-36073 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.21; 26.3.23; 24.13.1; 21.1.17 

(591) Vàng, nâu. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn địa 
ốc Kim Oanh  (VN) 
268A Phan Trung, phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý căn 

hộ cho thuê; dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-36074 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) XIE JINHUA  (CN) 

Room 401, Unit C, Building 11, No. 16 

Fenglin Road, Qingxiu District, Nanning 

City, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc); chế phẩm làm đẹp (không 

chứa thuốc); chế phẩm chăm sóc tóc (không chứa thuốc); nước hoa; tinh dầu (không chứa 

thuốc). 
 
 

(210) 4-2020-36075 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8; 1.15.15 

(731) XIE JINHUA  (CN) 

Room 401, Unit C, Building 11, No. 16 

Fenglin Road, Qingxiu District, Nanning 

City, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc); chế phẩm làm đẹp (không 

chứa thuốc); chế phẩm chăm sóc tóc (không chứa thuốc); nước hoa; tinh dầu (không chứa 

thuốc). 
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(210) 4-2020-36076 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) XIE JINHUA  (CN) 

Room 401, Unit C, Building 11, No. 16 
Fenglin Road, Qingxiu District, Nanning 
City, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc); chế phẩm làm đẹp (không 

chứa thuốc); chế phẩm chăm sóc tóc (không chứa thuốc); nước hoa; tinh dầu (không chứa 
thuốc). 

 

 
(210) 4-2020-36077 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CAMRY  (VN) 
Số 40 đường số 18D, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2020-36078 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 25.5.25; 26.1.2; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, xanh dương, nâu

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp hữu 
cơ Đắk Nông  (VN) 
Bon Đắk R'Moan, xã Đắk R'Moan, thị xã 
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt macca đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu. 
 

Nhóm 31: Bơ; sầu riêng; mít,; ổi; bưởi; cam; tất cả đều là quả tươi. 
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(210) 4-2020-36079 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Thịnh  
(VN) 
Lô MB 1.4 , KCN Đức Hòa 1 - Hạnh 
Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt ốc sên; chế phẩm thúc 
đẩy sự ra hoa của thực vật. 

 

 
(210) 4-2020-36080 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Thịnh  
(VN) 
Lô MB 1.4, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh 
Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An         

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt ốc sên; chế phẩm thúc 
đẩy sự ra hoa của thực vật.  

 

 
(210) 4-2020-36081 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.11; 25.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) 1. Viện Công nghệ Sinh học, 
Đại học Huế   (VN) 
Tỉnh lộ 10, thôn Ngọc Anh, xã Phú 
Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

2. Trương Thị Hồng Hải   (VN) 
Tỉnh lộ 10, thôn Ngọc Anh, xã Phú 
Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm phân bón dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn.  
 
 

(210) 4-2020-36082 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.5.3; A25.3.11 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện - điện tử 
AUDIVI Nam Thái Hà  (VN) 
Số 771/11 đường số 5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Máy biến áp; máy ổn áp, bộ đổi nguồn từ dc-ac; bộ chỉnh lưu dòng điện; bộ sạc 
điện cho bình ắc quy; dây cáp điện. 

 

 
(210) 4-2020-36084 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.23; 5.7.13 
(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Văn 
Tuấn   (VN) 
Thôn Làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức 
Cơ, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống; rau, củ, quả tươi.  

 

 
(210) 4-2020-36085 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Ia 
Póch   (VN) 
Làng Gòong, xã Ia Púch, huyện Chư 
Prông, tỉnh Gia Lai    

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua sơ chế, bảo quản.  

 
Nhóm 31: Cây giống; con giống; rau, củ, quả tươi.  

 

 
(210) 4-2020-36086 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Hân   (VN) 
Làng Le II, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, 
tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, cà phê bột, đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán, xuất nhập khẩu 
máy pha chế cà phê.  

 
Nhóm 43: Quán cà phê.  
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(210) 4-2020-36089 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A9.7.19; 4.5.2; 4.5.3; A11.1.5 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Minh   (VN) 
438/76 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá đã được chế biến; thực phẩm trên cơ sở cá; cá đã lạng xương.  

 
 

(210) 4-2020-36090 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Trần Ngọc Đan Thanh  (VN) 

83 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ điện tử bao gồm: micro không dây, chuột không dây, micro có dây, loa 

phóng thanh, thùng loa nghe nhạc, dây truyền tín hiệu.  
 

 
(210) 4-2020-36091 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH mắt kính 

NGUYÊN KHANG PRO  (VN) 
P702A tầng 7 tòa nhà Centerpoint, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

   (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: kính mắt, kính 

thuốc, kính bảo hộ, kính thời trang, tròng kính, phụ kiện của kính (cụ thể như dây đeo 
kính). 
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(210) 4-2020-36092 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH mắt kính 

NGUYÊN KHANG PRO   (VN) 
P702A tầng 7 tòa nhà Centerpoint, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; kính thuốc; kính bảo hộ (cụ thể là: kính bảo hộ cho thể thao ); kính 

thời trang; tròng kính; phụ kiện của kính (cụ thể như: dây đeo kính). 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: kính mắt, kính 
thuốc, kính bảo hộ, kính thời trang, tròng kính, phụ kiện của kính (cụ thể như dây đeo 
kính). 

 

 
(210) 4-2020-36093 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH mắt kính 

NGUYÊN KHANG PRO     (VN) 
 P702A tầng 7 tòa nhà Centerpoint, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: kính mắt, kính 

thuốc, kính bảo hộ, kính thời trang, tròng kính, phụ kiện của kính (cụ thể như dây đeo 
kính). 

 
 

(210) 4-2020-36094 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 24.1.1; 25.1.25; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đen, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Việt KARAOKE  (VN) 
430-432 Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí (trong nhà và ngoài trời); dịch vụ câu lạc bộ giải 
trí ban đêm; dịch vụ giải trí được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tổ chức 
chương trình biểu diễn [dịch vụ ông bầu]; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. 

 

 
(210) 4-2020-36095 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, đen 
(731) MKA MOTORPARTS (M) SDN. BHD.  

(MY) 
40, Jalan TPP 5, Taman Perindustrian 
Putra, 47130 Puchong, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: ổ trục cho trục truyền động; lót phanh, trừ loại dùng cho xe cộ; guốc hãm/guốc 

phanh, trừ loại dùng cho xe cộ; trục cam dùng cho động cơ xe cộ; bộ cấp liệu cho chế hoà 
khí; bộ chế hoà khí; thanh truyền cho máy móc động cơ điện và động cơ; cáp điều khiển 
của máy, động cơ điện và động cơ; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ, bộ 
điều khiển thuỷ lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển hơi dùng cho 
máy, động cơ điện và động cơ; hộp tay quay dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; đầu 
xi lanh cho động cơ; xi lanh dùng cho động cơ điện và động cơ; động cơ và máy thuỷ lực; 
cụm ống thải cho động cơ; ống xả của động cơ điện và động cơ; đai truyền quạt gió dùng 
cho động cơ điện và động cơ; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; các linh kiện cho 
nồi hơi của máy; magnêtô đánh lửa; vòi phun cho động cơ; cần khởi động mô tô; máy bơm 
mỡ để bôi trơn; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; sec- măng; pít-tông cho xi 
lanh; pít-tông cho động cơ; pít-tông [bộ phận của máy hoặc động cơ], ròng rọc [bộ phận 
của máy móc]; bạc đạn đĩa; bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong.  

 
Nhóm 09: Phụ kiện phản quang cho trang phục, để phòng ngừa tai nạn giao thông; thiết bị 
bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống 
bức xạ và phòng chống cháy; pin điện, cho xe cộ; ắc quy điện dùng cho xe cộ; bình ắc quy; 
hộp pin; hộp ắc quy; thiết bị đo axit dùng cho ắc quy, tỷ trọng kế; tấm điện cực cho ắc quy; 
pin để thắp sáng; găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn; quần áo bảo hộ 
bằng amiăng đề chống lửa; bộ pin anôt; ắc qui điện áp cao, máy báo hiệu tự động sự mất áp 
lực trong các lốp hơi; mũ bảo hiểm; thiết bị đo khoảng cách đã đi dùng cho phương tiện 
giao thông; đồng hồ ghi cây số cho xe cộ; thiết bị nạp ắc quy; bộ pin ganvanic; găng tay 
bảo hộ phòng chống tai nạn; điện cực lưới cho pin; mặt nạ bảo hiểm; pin điện; vật dụng bảo 
vệ răng, không dùng cho mục đích nha khoa; máy thu thanh trên xe cộ; biển cảnh báo hình 
tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; máy 
điều nhiệt dùng cho xe cộ; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; vôn kế; day đai bảo hiểm 
[không dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc thiết bị thể thao]; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, 
bức xạ và lửa; dây cáp khởi động cho động cơ; kính bảo hộ cho thể thao; mũ bảo hiểm cho 
thể thao; áo bảo hộ phản quang; dụng cụ bảo vệ răng miệng khi chơi thể thao; mũ bảo vệ 
đầu khi chơi thể thao; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; còi dùng trong thể thao còi 
thể thao; dụng cụ bảo vệ đầu dạng mũ bảo hiểm; cảm biến đỗ xe dùng cho xe cộ.  

 
Nhóm 12: Thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; mui xe 
« tô; xích ô tô; lốp ô tô; bộ đối trọng cho bánh xe cộ; đai cho ổ trục bánh xe; lót phanh cho 
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xe cộ; guốc hãm cho xe cộ; xéc măng phanh cho xe cộ; má phanh cho phanh đĩa dùng cho 
xe cộ; đĩa phanh dùng cho xe cộ; phanh cho xe cộ; hệ thống thuỷ lực cho xe cộ; khớp ly 
hợp cho xe cộ trên mặt đất; hộp tay quay cho cơ cấu của phương tiện giao thông trên bộ 
[không dùng cho đầu máy]; giá đỡ động cơ cho xe cộ đường bộ; động cơ cho phương tiện 
giao thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp truyền động bánh răng 
cho phương tiện giao thông trên bộ; mui cho động cơ xe cộ [nắp ca-pô]; mui cho xe cộ; 
chân chống xe máy; yên xe máy; xích xe máy, khung xe máy; tay lái xe máy; động cơ xe 
máy; xe máy; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; chắn bùn; túi treo dùng cho 
xe máy; gương chiếu hậu; cơ cấu giảm tốc cho xe cộ mặt đất; vành bánh xe cộ; bọc yên 
dùng cho xe máy, đai an toàn cho ghế ngồi xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; giảm xóc cho 
« tô; gương nhìn bên dùng cho xe cộ; thiết bị phát tín hiệu chuyển hướng dùng cho xe cộ; 
lốp đặc dùng cho bánh xe cộ; gai chống trượt cho lốp; tấm hướng gió cho xe cộ; kẹp căng 
nan hoa bánh xe; giảm xóc treo cho xe cộ; bộ chuyển hướng cho xe cộ mặt đất; xích truyền 
động cho xe cộ mặt đất; trục truyền động cho xe cộ mặt đất; cơ cấu truyền động cho 
phương tiện giao thông đường bộ; săm cho lốp xe bơm hơi; lốp cho bánh xe cộ, van cho lốp 
xe cộ; bánh xe cộ; nan hoa bánh xe; lò xo treo cho xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; tấm phủ xe cộ 
[đã tạo hình]; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 
ray.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; sản xuất phim quảng cáo; cho thuê vật 
liệu quảng cáo; quảng cáo qua thư; phân phát hàng mẫu, markteting, dịch vụ người mẫu 
phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; cho thuê kệ, 
giá bán hàng; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng.  

 

 
(210) 4-2020-36096 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông BAMBU Việt Nam  (VN) 
Số nhà 6, ngách 371/38 đường Đại Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; sản xuất phim quảng 

cáo; mua bán các sản phẩm máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện 
điện tử, viễn thông; phổ biến các thông báo quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; 
thiết kế bao bì. 
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(210) 4-2020-36097 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; 24.15.2; A24.15.7 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh dương 

nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ may PHƯƠNG NAM   (VN)
32/19B Phan Văn Đối, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; quần áo bảo hộ cho mục đích y tế.    
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví da; túi da.  
 

Nhóm 25: Khẩu trang vải (trang phục).   
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm gồm: khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ cho mục đích y tế, 
ba lô, túi xách, ví da, túi da, khẩu trang vải (trang phục). 

 

 
(210) 4-2020-36098 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; 24.15.2 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ may Phương Nam  
(VN) 
32/19B Phan Văn Đối, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; quần áo bảo hộ cho mục đích y tế.     
 

Nhóm 25: Khẩu trang vải (trang phục).     
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm gồm: khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ cho mục đích y tế, 
ba lô, túi xách, ví da, túi da, khẩu trang vải (trang phục). 

 

 
(210) 4-2020-36099 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Trần Thị Tâm   (VN) 
ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; bột giặt; nước lau sàn; nước tay bồn cầu; nước giặt; nước xả vải.  
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(210) 4-2020-36101 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

mặt trời  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Mirae Business Center, 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-36103 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; A25.7.5; A25.7.8 
(591) Vàng nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

Hiệp Thịnh Phát  (VN) 
38/12 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất đốt; dầu diezel; ete dầu mỏ; nhiên liệu; xăng; dầu hỏa.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ); quản lý các căn hộ cho thuê; đánh 
giá/định giá bất động sản; quản lý bất động sản; cho vay (tài chính); mua bán bất động sản; 
cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; 
đánh giá/định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản).  

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, 
bến tàu.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ cung cấp 
kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính 
toàn cầu cho người sử dụng.  

 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; dịch vụ phát hành 
phim; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ tổ chức đánh bạc; dịch vụ karaoke. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu địa chất; nghiên cứu trong 
lĩnh vực công nghệ viễn thông; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2020-36104 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 5.3.20; A5.1.16; 1.15.24; 

25.7.20; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anh Quốc  
(VN) 
Số 166 Văn Cao, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 31: Cây con (cây giống); hạt giống; rau tươi; củ tươi; quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán cây con (cây giống), hạt giống, rau tươi, củ tươi, quả tươi.  
 

Nhóm 44: Trồng cây dược liệu, trồng cây ăn trái, nhân giống và chăm sóc cây giống nông 
nghiệp; xử lý hạt giống để nhân giống, trồng trọt; dịch vụ về làm vườn hoa cây cảnh; dịch 
vụ chăm sóc vườn cây; tạo dáng cây.   

 

 
(210) 4-2020-36105 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

môi trường TMT  (VN) 
Số nhà 16, ngõ 177/56, phố Thanh Đàm, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Dung dịch để xử lý nước rỉ rác, nước thải công nghiệp, nước thải giấy, nước thải 

in ấn, nước thải trong sản xuất bia, nước thải thủy sản.  
 

 
(210) 4-2020-36106 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chao Phát  
(VN) 
Số 39 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2020-36107 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) DONGGUAN MEILUODI 

ELECTRONIC CO., LTD.  (CN) 
No. 16, Zhenxing Road, Shangjiao 
Community, Chang'an Town, Dongguan, 
Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; chắn bùn xe đạp; moay-ơ bánh xe đạp; bàn đạp xe đạp; nan hoa bánh xe 

đạp; yên xe đạp; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 
ray; vỏ bọc yên xe đạp; túi treo dùng cho xe đạp; xe hẩy [xe cộ]; túi chuyên dụng đeo sau 
yên xe đạp; bơm lốp xe đạp; túi treo dùng cho xe máy. 

 

 
(210) 4-2020-36108 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) DONGGUAN MEILUODI 

ELECTRONIC CO., LTD.  (CN) 
No. 16, Zhenxing Road, Shangjiao 
Community, Chang'an Town, Dongguan, 
Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Găng đánh quyền anh; vật dụng bảo vệ ống chân [phụ kiện thể thao]; găng tay 

dùng cho trò chơi; chân nhái để bơi; bao tay bằng sắt để đấu kiếm; găng tay chơi bóng 
chày; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang 
phục đặc biệt cho các môn thể thao]; găng tay đánh gôn; ván trượt có bánh lăn; giày đi 
tuyết [liếp đi tuyết đeo vào đế giày]. 

 

 
(210) 4-2020-36109 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) DONGGUAN MEILUODI 

ELECTRONIC CO., LTD.  (CN) 
No. 16, Zhenxing Road, Shangjiao 
Community, Chang'an Town, Dongguan, 
Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư; cập nhật tài 

liệu quảng cáo; phân phát hàng mẫu; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; quảng cáo trên 
đài phát thanh; quảng cáo trên truyền hình; trang trí quầy hàng. 
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(210) 4-2020-36110 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) DONGGUAN MEILUODI 

ELECTRONIC CO., LTD.  (CN) 

No. 16, Zhenxing Road, Shangjiao 

Community, Chang'an Town, Dongguan, 

Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo cho người đi xe đạp; quần bơi; bộ quần áo tắm; áo mưa; đồ đi ở chân; 

mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; găng tay [trang phục]; khăn trùm đầu; khăn quàng cổ; quần áo; 

giày; tấm che mắt khi ngủ; găng tay trượt tuyết; găng tay hở ngón. 
 

 
(210) 4-2020-36113 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Phùng Công Tuấn Việt  (VN) 
Số 77 Trần Duy Hưng, tổ 15, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để 

chăm sóc da; chế phẩm vitamin. 
 

 
(210) 4-2020-36114 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.1.1; 25.5.2 

(591) Trắng, xanh nước biển, đen, đỏ. 

(731) MASH AGROFOODS LIMITED   (IN) 

15/7 A CIVIL LINES, KANPUR - 

208001, Uttar Pradesh, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; 

chiết xuất của thịt; dầu dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2020-36115 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.9 
(731) JIA XIAYUN   (CN) 

Room 228, 6F, Building 6, Hualian 
Garden, Nanshan Avenue, Nanshan 
District Shenzhen, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy in phun công nghiệp; máy gia công giấy; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; 
máy xử lý lông vũ; máy may; máy cắt vải; máy khâu; máy uốn; máy khắc trổ; máy đánh 
dấu dùng cho mục đích công nghiệp; máy đóng gói hàng; nồi hơi của động cơ hơi nước.   

 

Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần 
mềm máy tính, ghi sẵn; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; thiết bị đo khoảng cách.  

 

 
(210) 4-2020-36116 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.11; A26.1.18; A11.1.2; 

A11.1.4; 1.5.1 
(591) Trắng, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại và sản 
xuất Hải An Như  (VN) 
09B Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 

CONSULTING CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm làm từ bột cụ thể là: bánh lọc, bánh nậm, bánh gai, bánh ít, bánh 
phu thê, bánh hạt sen. 

 

Nhóm 31: Rau và quả tươi, cụ thể là cam, quýt, bưởi da xanh, hạt sen tươi, nấm tràm tươi; 
thủy hải sản tươi sống các loại. 

 

 
(210) 4-2020-36117 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HUANG YU  (CN) 

Public Collectives of Songzhou St., 
No.383 Zengcuo Rd., Baiyun Dist., 
Guangzhou City, China 

(540)   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Nắp đậy bình chứa nhiên liệu của xe cộ; xích xe máy; gương chiếu hậu; yên xe 
máy; động cơ xe máy; tay lái xe máy. 
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(210) 4-2020-36118 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.2 
(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC.  (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Khăn lau dùng một lần được tẩm hóa chất hoặc hợp chất làm sạch dùng trong 

công nghiệp và thương mại. 
 
Nhóm 16: Khăn lau dùng một lần không tẩm hóa chất hoặc hợp chất hóa học [bằng giấy]. 

 
Nhóm 21: Khăn lau chùi bằng vải không dệt dùng một lần không tẩm hóa chất hoặc hợp 
chất hóa học [sản phẩm thuộc nhóm 21] 

 

 
(210) 4-2020-36119 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 24.17.5 
(731) VANS, INC.  (US) 

1588 South Coast Dr., Costa Mesa, 
California 92626, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép [trong nhóm này]; giày cho hoạt động điền kinh; giày thể thao; giày 

cao cổ; dép; giày cao cổ dùng cho trượt tuyết bằng ván; áo phông; áo sơ mi; áo phông 
không tay; áo len chui đầu; áo phông nỉ; áo len dài tay; quần dài; quần bò; quần ống bó 
[quần dài]; quần thể thao; quần sóoc; quần đùi đi biển; áo váy; váy; áo khoác [trang phục]; 
áo vest; trang phục trượt tuyết; trang phục trượt tuyết bằng ván; áo khoác mặc đi mưa; quần 
dài mặc đi mưa; tất ngắn cổ; quần áo lót; thắt lưng [trang phục]; găng tay [trang phục]; 
găng tay hở ngón; khăn quàng cổ; đồ bịt tai (để bảo vệ thính giác hoặc giữ ấm) [trang 
phục]; đồ đội đầu; mũ đội đầu; mũ lưỡi trai; mũ len tròn. 

 

 
(210) 4-2020-36120 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.6; A5.1.16; 5.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, hồng, nâu nhạt, 

nâu đậm, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH XD Đoàn Tĩnh  

(VN) 
Thôn 3, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; rau cỏ tươi; cây trồng; cây giống; thức ăn cho động vật; động 
vật sống. 

 

 
(210) 4-2020-36121 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại Hưng Yên  (VN) 
Khu phố mới cầu vượt đường sắt Như 
Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xăng dầu, khí đốt, dầu công nghiệp, khí đốt để thắp sáng, dầu 

mazut. 
 

 
(210) 4-2020-36122 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SUNTORY BEVERAGE & FOOD 

ASIA PTE. LTD.  (SG) 
400 Orchard Road, #11-12 Orchard 
Towers, Singapore 238875 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chất ăn kiêng thích hợp dùng cho mục đích y tế; tổ chim 

là chất bổ sung cho sức khỏe; tinh chất của gà [chất bổ sung dinh dưỡng]; thuốc đông y và 
thuốc bổ; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; dầu gan cá thu; chất bổ sung dinh dưỡng 
từ khoáng chất; muối khoáng dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 
chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất dùng cho người; đồ uống có bổ sung khoáng chất 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin có tính chất như là chất bổ sung cho thực phẩm; 
chế phẩm vitamin; chất bổ sung vitamin; viên vitamin; chất bổ sung cho sức khỏe; chất bổ 
sung cho thực phẩm tự nhiên có lợi cho sức khỏe; đồ uống bổ sung cho sức khỏe; chất bổ 
sung protein cho sức khỏe; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; đồ uống kiêng phù hợp 
với mục đích y tế; đồ uống kiêng có chứa vitamin tổng hợp phù hợp với mục đích y tế; chất 
bổ sung dinh dưỡng có chứa chiết xuất phấn hoa; phấn hoa ong là chất phẩm bổ sung cho 
thực phẩm tự nhiên có lợi cho sức khỏe; chất bổ sung ăn kiêng và thực phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng và axit amin; chất bổ sung chất xơ dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng 
từ enzyme; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp với mục 
đích y tế; trà (chè) thảo dược cho mục đích y tế; trà (chè) thảo dược; dược thảo; rễ cây 
thuốc; cây thì là dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho thực phẩm có chứa thuốc trên cơ 
sở collagen; collagen dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho sức khỏe trên cơ sở 
collagen; nhân sâm dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung thực phẩm có chứa axit amin; chế 
phẩm axit amin dùng cho mục đích y tế; protein dùng cho người; chất chiết gà có chứa 
collagen [chất bổ sung dinh dưỡng]; đồ uống bổ sung protein; đồ uống nước ép trái cây 
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dùng cho người mắc bệnh tiểu đường phù hợp với mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật và 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật dùng cho mục đích y tế; hợp chất 
thực vật để sử dụng là chất bổ sung ăn kiêng (dùng trong y tế); chiết xuất từ thực vật dùng 
cho ngành dược; chế phẩm thực vật sử dụng trong dược phẩm; vitamin dẻo; kẹo dẻo có chứa 
chiết xuất thực vật sử dụng làm thuốc; tinh chất trái cây (chất bổ sung cho sức khỏe); tinh 
chất rau (chất bổ sung cho sức khỏe); tinh chất thực vật (chất bổ sung cho sức khỏe). 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống] và nước có ga và đồ uống không chứa cồn khác; đồ 
uống trái cây; nước ép trái cây; tinh chất trái cây làm đồ uống; đồ uống làm từ rau; nước ép 
rau; tinh chất rau làm đồ uống; xi-rô dùng cho đồ uống; đồ uống có chứa tổ chim; các chế 
phẩm không chứa cồn để làm đồ uống; tinh chất để làm đồ uống; đồ uống giầu protein; đồ 
uống chứa collagen; đồ uống giầu protein trên cơ sở gà; đồ uống trái cây và rau chứa 
collagen (không dùng cho mục đích y tế); chiết xuất trái cây không có cồn; chiết xuất rau 
sử dụng làm chế phẩm pha đồ uống không có cồn; nước ép rau cô đặc [đồ uống]; nước trái 
cây cô đặc để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở trái cây; chiết xuất rau [đồ uống]; chiết xuất 
thực vật [đồ uống]; đồ uống không cồn có chứa nước ép nhân sâm; nước ép trái cây cô đặc; 
chiết xuất thực vật sử dụng làm chế phẩm pha đồ uống không cồn. 

 

 
(210) 4-2020-36123 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.4 
(731) SUNTORY BEVERAGE & FOOD 

ASIA PTE. LTD.  (SG) 
400 Orchard Road, #11-12 Orchard 
Towers, Singapore 238875 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chất ăn kiêng thích hợp dùng cho mục đích y tế; tổ chim 

là chất bổ sung cho sức khỏe; tinh chất của gà [chất bổ sung dinh dưỡng]; thuốc đông y và 
thuốc bổ; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; dầu gan cá thu; chất bổ sung dinh dưỡng 
từ khoáng chất; muối khoáng dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 
chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất dùng cho người; đồ uống có bổ sung khoáng chất 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin có tính chất như là chất bổ sung cho thực phẩm; 
chế phẩm vitamin; chất bổ sung vitamin; viên vitamin; chất bổ sung cho sức khỏe; chất bổ 
sung cho thực phẩm tự nhiên có lợi cho sức khỏe; đồ uống bổ sung cho sức khỏe; chất bổ 
sung protein cho sức khỏe; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; đồ uống kiêng phù hợp 
với mục đích y tế; đồ uống kiêng có chứa vitamin tổng hợp phù hợp với mục đích y tế; chất 
bổ sung dinh dưỡng có chứa chiết xuất phấn hoa; phấn hoa ong là chất phẩm bổ sung cho 
thực phẩm tự nhiên có lợi cho sức khỏe; chất bổ sung ăn kiêng và thực phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng và axit amin; chất bổ sung chất xơ dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng 
từ enzyme; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp với mục 
đích y tế; trà (chè) thảo dược cho mục đích y tế; trà (chè) thảo dược; dược thảo; rễ cây 
thuốc; cây thì là dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho thực phẩm có chứa thuốc trên cơ 
sở collagen; collagen dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho sức khỏe trên cơ sở 
collagen; nhân sâm dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung thực phẩm có chứa axit amin; chế 
phẩm axit amin dùng cho mục đích y tế; protein dùng cho người; chất chiết gà có chứa 
collagen [chất bổ sung dinh dưỡng]; đồ uống bổ sung protein; đồ uống nước ép trái cây 
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dùng cho người mắc bệnh tiểu đường phù hợp với mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật và 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật dùng cho mục đích y tế; hợp chất 
thực vật để sử dụng là chất bổ sung ăn kiêng (dùng trong y tế); chiết xuất từ thực vật dùng 
cho ngành dược; chế phẩm thực vật sử dụng trong dược phẩm; vitamin dẻo; kẹo dẻo có chứa 
chiết xuất thực vật sử dụng làm thuốc; tinh chất trái cây (chất bổ sung cho sức khỏe); tinh 
chất rau (chất bổ sung cho sức khỏe); tinh chất thực vật (chất bổ sung cho sức khỏe). 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống] và nước có ga và đồ uống không chứa cồn khác; đồ 
uống trái cây; nước ép trái cây; tinh chất trái cây làm đồ uống; đồ uống làm từ rau; nước ép 
rau; tinh chất rau làm đồ uống; xi-rô dùng cho đồ uống; đồ uống có chứa tổ chim; các chế 
phẩm không chứa cồn để làm đồ uống; tinh chất để làm đồ uống; đồ uống giầu protein; đồ 
uống chứa collagen; đồ uống giầu protein trên cơ sở gà; đồ uống trái cây và rau chứa 
collagen (không dùng cho mục đích y tế); chiết xuất trái cây không có cồn; chiết xuất rau 
sử dụng làm chế phẩm pha đồ uống không có cồn; nước ép rau cô đặc [đồ uống]; nước trái 
cây cô đặc để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở trái cây; chiết xuất rau [đồ uống]; chiết xuất 
thực vật [đồ uống]; đồ uống không cồn có chứa nước ép nhân sâm; nước ép trái cây cô đặc; 
chiết xuất thực vật sử dụng làm chế phẩm pha đồ uống không cồn. 

 
 

(210) 4-2020-36124 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, nâu. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại tổng hợp 
VINCOMMERCE  (VN) 
Tầng 5, Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; xà phòng; bột giặt; nước giặt; nước lau sàn nhà (chế phẩm làm 

sạch và đánh bóng cho sàn nhà); chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm để làm sạch; 
chế phẩm để rửa bát đĩa (nước rửa chén); chế phẩm để lau kính (chế phẩm làm sạch); chế 
phẩm để cọ rửa; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chất tẩy trắng để giặt; nước 
javen; nước xả vải (dùng để giặt); nước thơm; sáp thơm; chế phẩm làm thơm không khí; 
nước thơm xịt phòng; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước hoa; dầu 
gội đầu; dầu xả làm mềm tóc; sữa tắm; sữa dưỡng thể chăm sóc da cơ thể; kem đánh răng; 
xịt thơm toàn thân; chế phẩm trang điểm; đồ trang điểm; son môi. 

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt khuẩn cho hoá chất 
vệ sinh; chế phẩm khử mùi không khí; nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt khuẩn. 

 
Nhóm 08: Dao; kéo; thìa; dĩa. 

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; khăn giấy ướt, không chứa 
mỹ phẩm, không chứa dược phẩm; bao bì chai bằng giấy hoặc bìa cứng; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy. 
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Nhóm 21: ống hút để uống; thùng rác; thùng; xô; chậu (đồ chứa đựng); bát; đĩa; cốc; chén; 

bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; đồ 

chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; hộp đựng thực phẩm; chảo rán không dùng điện; nồi 

nấu không dùng điện; khăn lau chùi bằng vải. 

 

Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; khăn lau tay bằng 

vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tạp dề (trang phục); quần áo lót; dép tắm; áo choàng mặc sau 

khi tắm. 

 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chống trơn trượt; thảm trải sàn; 

giấy dán tường. 

 

Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm; dầu đậu nành dùng cho thực phẩm; dầu 

« liu cho thực phẩm; hạt đậu đã bảo quản, đóng gói; hạt đậu phộng phơi khô, đóng gói; quả 

hạch đã chế biến; thịt; thịt đã chế biến; thịt nguội; cá đã chế biến; cá viên; cá đóng hộp; thịt 

đóng hộp; thịt đông lạnh; cá đông lạnh; nước mắm. 

 

Nhóm 30: Gia vị; bột ngọt; gạo; dấm (gia vị); cháo tươi ăn liền; đường phèn; muối nấu ăn; 

muối tôm (gia vị); muối tiêu (gia vị); sa tế (gia vị); nước màu để nấu ăn; hạt tiêu; đường; 

bánh kẹo; trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 

trên cơ sở ca cao; bột; bột đậu xanh; bột gạo lức; bột hỗn hợp các loại đậu; bột lúa mạch; 

bột ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; bánh gạo; bánh snack; bột ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo; dầu hào; tương; tương ớt; tương cà; nước tương; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn 

liền; cháo ăn liền; nui; mì sợi; bún sợi; miến; bánh đa làm từ gạo; phở; hủ tiếu; bánh tráng 

làm từ gạo. 

 

Nhóm 32: Nước uống không cồn; nước khoáng (đồ uống); nước ép trái cây; nước uống có 

ga; bia; nước ngọt; xi rô cho đồ uống; nước tăng lực. 
 

 
(210) 4-2020-36125 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An  (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 

Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
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(210) 4-2020-36126 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An  (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 

Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2020-36127 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An  (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 

Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
 

 
(210) 4-2020-36129 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Đầu tư Địa ốc NO VA  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 

tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; xây dựng bến 

cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 

xây dựng. 
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(210) 4-2020-36130 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh tím than, vàng cam, trắng. 
(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Đầu tư Địa ốc NO VA  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-36131 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.11; A5.7.22; A5.7.23; A5.3.15; 

25.1.6 
(591) Xanh, vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Thành Chung   (VN) 
Thôn Đồng Thung, xã Cố Nghĩa, huyện 
Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi.  

 

 
(210) 4-2020-36132 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22; A5.3.15; A5.3.13; 

26.1.1 
(591) Hồng đậm, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) HTX dịch vụ nông nghiệp 
Thanh Hà  (VN) 
Khu Thành Công, thị trấn Thanh Hà, 
huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Quả thanh long ruột đỏ, tươi. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
812 

(210) 4-2020-36133 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 
Phòng 208, nhà E2, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (dùng để ăn kiêng) (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu); thịt (đã qua chế 
biến); cá (đã qua chế biến); rau, củ, quả (đã qua chế biến). 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; mứt; kem lạnh; cà phê; sô cô la; trà; ca cao; gia vị. 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất khẩu: thực phẩm bổ sung (dùng để ăn 
kiêng) (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ 
yếu), thịt (đã qua chế biến), cá (đã qua chế biến), rau, củ, quả (đã qua chế biến), chế phẩm 
ngũ cốc, bánh kẹo, mứt, kem lạnh, cà phê, sô cô la, trà, ca cao, gia vị. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-36134 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (gồm sữa công thức, bột dinh dưỡng, bột ăn dặm) (dùng cho 

mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa (bao gồm sữa bột, sữa chua, sữa lên men); đồ uống trên cơ sở 
sữa (không chứa cồn). 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc (gồm bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, bột ăn dặm, ngũ cốc dạng 
thanh, cháo dinh dưỡng). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung gồm 
sữa công thức, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, cháo dinh dưỡng, đồ uống 
trên cơ sở ngũ cốc (dùng cho mục đích y tế), đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục 
đích y tế, nước khoáng dùng cho mục đích y tế, tinh bột để ăn kiêng, sữa hạnh nhân, sữa 
dừa, sữa yến mạch, sữa lạc, sữa gạo, sữa đậu nành, hạt (đã chế biến), bơ, bơ thực vật, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, đồ uống trên cơ sở sữa (không chứa cồn), chế phẩm ngũ 
cốc (gồm bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, bột ăn dặm, ngũ cốc dạng thanh, cháo dinh dưỡng), 
cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao, 
caramen, bánh kẹo, thạch (bánh kẹo), kem lạnh. 
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(210) 4-2020-36135 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (gồm sữa công thức, bột dinh dưỡng, bột ăn dặm) (dùng cho 

mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa hạnh nhân; sữa dừa; sữa yến mạch; sữa lạc; sữa gạo; sữa đậu nành; hạt (đã 
chế biến); đồ uống trên cơ sở sữa (không chứa cồn). 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc (gồm bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, bột ăn dặm, ngũ cốc dạng 
thanh, cháo dinh dưỡng). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung gồm 
sữa công thức, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, cháo dinh dưỡng, đồ uống 
trên cơ sở ngũ cốc (dùng cho mục đích y tế), đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục 
đích y tế, nước khoáng dùng cho mục đích y tế, tinh bột để ăn kiêng, sữa hạnh nhân, sữa 
dừa, sữa yến mạch, sữa lạc, sữa gạo, sữa đậu nành, hạt (đã chế biến), bơ, bơ thực vật, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, đồ uống trên cơ sở sữa (không chứa cồn), chế phẩm ngũ 
cốc (gồm bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, bột ăn dặm, ngũ cốc dạng thanh, cháo dinh dưỡng), 
cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao, 
caramen, bánh kẹo, thạch (bánh kẹo), kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2020-36136 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (gồm sữa công thức, bột dinh dưỡng, bột ăn dặm) (dùng cho 

mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa hạnh nhân; sữa dừa; sữa yến mạch; sữa lạc; sữa gạo; sữa đậu nành; hạt (đã 
chế biến); đồ uống trên cơ sở sữa (không chứa cồn). 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc (gồm bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, bột ăn dặm, ngũ cốc dạng 
thanh, cháo dinh dưỡng). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung gồm 

sữa công thức, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, cháo dinh dưỡng, đồ uống 

trên cơ sở ngũ cốc (dùng cho mục đích y tế), đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục 

đích y tế, nước khoáng dùng cho mục đích y tế, tinh bột để ăn kiêng, sữa hạnh nhân, sữa 

dừa, sữa yến mạch, sữa lạc, sữa gạo, sữa đậu nành, hạt (đã chế biến), bơ, bơ thực vật, thực 
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phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, đồ uống trên cơ sở sữa (không chứa cồn), chế phẩm ngũ 

cốc (gồm bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, bột ăn dặm, ngũ cốc dạng thanh, cháo dinh dưỡng), 

cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao, 

caramen, bánh kẹo, thạch (bánh kẹo), kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2020-36137 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (gồm sữa công thức, bột dinh dưỡng, bột ăn dặm) (dùng cho 

mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa (bao gồm sữa bột, sữa chua, sữa lên men); đồ uống trên cơ sở 

sữa (không chứa cồn). 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc (gồm bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, bột ăn dặm, ngũ cốc dạng 

thanh, cháo dinh dưỡng). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung gồm 

sữa công thức, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, cháo dinh dưỡng, đồ uống 

trên cơ sở ngũ cốc (dùng cho mục đích y tế), đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục 

đích y tế, nước khoáng dùng cho mục đích y tế, tinh bột để ăn kiêng, sữa hạnh nhân, sữa 

dừa, sữa yến mạch, sữa lạc, sữa gạo, sữa đậu nành, hạt (đã chế biến), bơ, bơ thực vật, thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, đồ uống trên cơ sở sữa (không chứa cồn), chế phẩm ngũ 

cốc (gồm bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, bột ăn dặm, ngũ cốc dạng thanh, cháo dinh dưỡng), 

cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao, 

caramen, bánh kẹo, thạch (bánh kẹo), kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2020-36138 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh INFINITY OUTFIT  
(VN) 
33/111 tổ 33, khu phố 2, đường Tô Ký, 

phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng thời trang. 
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(210) 4-2020-36139 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 (540) 

  

(731) Trần Quốc Việt  (VN) 
82A Phú Viên, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng thời trang. 

 

 
(210) 4-2020-36140 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nước mắm Phúc Thịnh    (VN) 
Khu du lịch Quất Lâm, thị trấn Quất 
Lâm, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2020-36141 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nước mắm Phúc Thịnh   (VN) 
Khu du lịch Quất Lâm, thị trấn Quất 
Lâm, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 

 
(210) 4-2020-36142 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
dịch vụ Phương Anh  (VN) 
E3-23, khu Sun Plaza Grand World, 
đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách 

sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
816 

(210) 4-2020-36144 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 

Hoàng Đạo (Zodiac 
Investment Corporation)  
(VN) 
Tầng 11, toà nhà Zodiac, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị trình chiếu, thiết bị văn phòng bao gồm: máy chiếu, như là máy chiếu đa 

năng, chiếu hắt, chiếu đương bản; máy chiếu vật thể; máy ảnh kỹ thuật số; camera quan sát; 
hệ thống an ninh; màn hình hiển thị, như là màn hình plasma, tinh thể lỏng và màn hình 
kích thước lớn, như là màn hình phòng điều khiển, led; màn chiếu các loại; hệ thống màn 
hiển thị phòng điều khiển; thiết bị mô phỏng; máy in [dùng với máy tính]; máy photocopy 
kỹ thuật số; máy tính xách tay; thiết bị hội thảo, hội nghị từ xa; bảng điện tử các loại; màn 
hình cảm ứng; màn hình mô phỏng; thiết bị mô phỏng tin học; thiết bị mô phỏng y học 
(thiết bị làm mô hình, mô phỏng được dùng trong giảng dạy và đào tạo, không dùng trong 
mục đích y tế); thiết bị liên lạc; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; phần mềm máy tính để 
quản lý và điều khiển hệ thống màn hình lớn; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh. 

 
Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại và quảng cáo; quan hệ 
công chúng; dịch vụ quảng cáo; bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các thiết bị: các thiết bị 
trình chiếu, các thiết bị văn phòng, thiết bị báo động, thiết bị chiếu sáng và hệ thống chiếu 
sáng, điều hòa không khí, camera quan sát, màn hình kích thước lớn, màn hình cảm ứng, 
màn hình tinh thể lỏng, màn hình mô phỏng, màn chiếu các loại, thiết bị hội thảo, hội nghị 
từ xa, thiết bị mô phỏng tin học, thiết bị mô phỏng y học, thiết bị truyền phát tín hiệu, thiết 
bị xử lý dữ liệu, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị chữa cháy, hệ thống điều hòa, hệ 
thống thông tin liên lạc, thiết bị an ninh quốc phòng; dịch vụ sàn thương mại điện tử (cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và người mua hàng hóa và dịch vụ). 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; mua bán bất động sản; dịch vụ quản trị viên bất động sản; dịch vụ 
cho thuê bất động sản, văn phòng; tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính; dịch vụ môi giới. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trình chiếu; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 
máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ liên lạc bằng thiết bị 
cuối máy tính; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ truyền phát dữ liệu tệp kỹ thuật số âm thanh-
hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; truyền phát qua vệ tinh; dịch vụ hội nghị truyền hình. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, thiết kế hệ thống nghe nhìn, tích hợp hệ thống; dịch vụ 
tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới; nghiên cứu 
công nghệ. 
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(210) 4-2020-36145 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Hưng   (VN) 
221/49 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2020-36146 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 

Hoàng Đạo (Zodiac 
Investment Corporation)  
(VN) 
Tầng 11, toà nhà Zodiac, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị trình chiếu, thiết bị văn phòng bao gồm: máy chiếu, như là máy chiếu đa 

năng, chiếu hắt, chiếu đương bản; máy chiếu vật thể; máy ảnh kỹ thuật số; camera quan sát; 
hệ thống an ninh; màn hình hiển thị, như là màn hình plasma, tinh thể lỏng và màn hình 
kích thước lớn, như là màn hình phòng điều khiển, led; màn chiếu các loại; hệ thống màn 
hiển thị phòng điều khiển; thiết bị mô phỏng; máy in [dùng với máy tính]; máy photocopy 
kỹ thuật số; máy tính xách tay; thiết bị hội thảo, hội nghị từ xa; bảng điện tử các loại; màn 
hình cảm ứng; màn hình mô phỏng; thiết bị mô phỏng tin học; thiết bị mô phỏng y học 
(thiết bị làm mô hình, mô phỏng được dùng trong giảng dạy và đào tạo, không dùng trong 
mục đích y tế); thiết bị liên lạc; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; phần mềm máy tính để 
quản lý và điều khiển hệ thống màn hình lớn; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh. 

 
Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại và quảng cáo; quan hệ 
công chúng; dịch vụ quảng cáo; bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các thiết bị: các thiết bị 
trình chiếu, các thiết bị văn phòng, thiết bị báo động, thiết bị chiếu sáng và hệ thống chiếu 
sáng, điều hòa không khí, camera quan sát, màn hình kích thước lớn, màn hình cảm ứng, 
màn hình tinh thể lỏng, màn hình mô phỏng, màn chiếu các loại, thiết bị hội thảo, hội nghị 
từ xa, thiết bị mô phỏng tin học, thiết bị mô phỏng y học, thiết bị truyền phát tín hiệu, thiết 
bị xử lý dữ liệu, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị chữa cháy, hệ thống điều hòa, hệ 
thống thông tin liên lạc, thiết bị an ninh quốc phòng; dịch vụ sàn thương mại điện tử (cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và người mua hàng hóa và dịch vụ). 
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Nhóm 36: Đầu tư vốn; mua bán bất động sản; dịch vụ quản trị viên bất động sản; dịch vụ 
cho thuê bất động sản, văn phòng; tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính; dịch vụ môi giới. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trình chiếu; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 
máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ liên lạc bằng thiết bị 
cuối máy tính; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ truyền phát dữ liệu tệp kỹ thuật số âm thanh-
hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; truyền phát qua vệ tinh; dịch vụ hội nghị truyền hình. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, thiết kế hệ thống nghe nhìn, tích hợp hệ thống; dịch vụ 
tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới; nghiên cứu 
công nghệ. 

 
 

(210) 4-2020-36147 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 

Hoàng Đạo (Zodiac 
Investment Corporation)  
(VN) 
Tầng 11, toà nhà Zodiac, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị trình chiếu, thiết bị văn phòng bao gồm: máy chiếu, như là máy chiếu đa 

năng, chiếu hắt, chiếu đương bản; máy chiếu vật thể; máy ảnh kỹ thuật số; camera quan sát; 
hệ thống an ninh; màn hình hiển thị, như là màn hình plasma, tinh thể lỏng và màn hình 
kích thước lớn, như là màn hình phòng điều khiển, led; màn chiếu các loại; hệ thống màn 
hiển thị phòng điều khiển; thiết bị mô phỏng; máy in [dùng với máy tính]; máy photocopy 
kỹ thuật số; máy tính xách tay; thiết bị hội thảo, hội nghị từ xa; bảng điện tử các loại; màn 
hình cảm ứng; màn hình mô phỏng; thiết bị mô phỏng tin học; thiết bị mô phỏng y học 
(thiết bị làm mô hình, mô phỏng được dùng trong giảng dạy và đào tạo, không dùng trong 
mục đích y tế); thiết bị liên lạc; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; phần mềm máy tính để 
quản lý và điều khiển hệ thống màn hình lớn; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh. 

 
Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại và quảng cáo; quan hệ 
công chúng; dịch vụ quảng cáo; bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các thiết bị: các thiết bị 
trình chiếu, các thiết bị văn phòng, thiết bị báo động, thiết bị chiếu sáng và hệ thống chiếu 
sáng, điều hòa không khí, camera quan sát, màn hình kích thước lớn, màn hình cảm ứng, 
màn hình tinh thể lỏng, màn hình mô phỏng, màn chiếu các loại, thiết bị hội thảo, hội nghị 
từ xa, thiết bị mô phỏng tin học, thiết bị mô phỏng y học, thiết bị truyền phát tín hiệu, thiết 
bị xử lý dữ liệu, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị chữa cháy, hệ thống điều hòa, hệ 
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thống thông tin liên lạc, thiết bị an ninh quốc phòng; dịch vụ sàn thương mại điện tử (cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và người mua hàng hóa và dịch vụ). 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; mua bán bất động sản; dịch vụ quản trị viên bất động sản; dịch vụ 
cho thuê bất động sản, văn phòng; tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính; dịch vụ môi giới. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trình chiếu; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 
máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ liên lạc bằng thiết bị 
cuối máy tính; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ truyền phát dữ liệu tệp kỹ thuật số âm thanh-
hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; truyền phát qua vệ tinh; dịch vụ hội nghị truyền hình. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, thiết kế hệ thống nghe nhìn, tích hợp hệ thống; dịch vụ 
tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới; nghiên cứu 
công nghệ. 

 

 
(210) 4-2020-36148 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 

Hoàng Đạo (Zodiac 
Investment Corporation)  
(VN) 
Tầng 11, toà nhà Zodiac, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị trình chiếu, thiết bị văn phòng bao gồm: máy chiếu, như là máy chiếu đa 

năng, chiếu hắt, chiếu đương bản; máy chiếu vật thể; máy ảnh kỹ thuật số; camera quan sát; 
hệ thống an ninh; màn hình hiển thị, như là màn hình plasma, tinh thể lỏng và màn hình 
kích thước lớn, như là màn hình phòng điều khiển, led; màn chiếu các loại; hệ thống màn 
hiển thị phòng điều khiển; thiết bị mô phỏng; máy in [dùng với máy tính]; máy photocopy 
kỹ thuật số; máy tính xách tay; thiết bị hội thảo, hội nghị từ xa; bảng điện tử các loại; màn 
hình cảm ứng; màn hình mô phỏng; thiết bị mô phỏng tin học; thiết bị mô phỏng y học 
(thiết bị làm mô hình, mô phỏng được dùng trong giảng dạy và đào tạo, không dùng trong 
mục đích y tế); thiết bị liên lạc; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; phần mềm máy tính để 
quản lý và điều khiển hệ thống màn hình lớn; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh. 

 
Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại và quảng cáo; quan hệ 
công chúng; dịch vụ quảng cáo; bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các thiết bị: các thiết bị 
trình chiếu, các thiết bị văn phòng, thiết bị báo động, thiết bị chiếu sáng và hệ thống chiếu 
sáng, điều hòa không khí, camera quan sát, màn hình kích thước lớn, màn hình cảm ứng, 
màn hình tinh thể lỏng, màn hình mô phỏng, màn chiếu các loại, thiết bị hội thảo, hội nghị 
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từ xa, thiết bị mô phỏng tin học, thiết bị mô phỏng y học, thiết bị truyền phát tín hiệu, thiết 
bị xử lý dữ liệu, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị chữa cháy, hệ thống điều hòa, hệ 
thống thông tin liên lạc, thiết bị an ninh quốc phòng; dịch vụ sàn thương mại điện tử (cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và người mua hàng hóa và dịch vụ). 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; mua bán bất động sản; dịch vụ quản trị viên bất động sản; dịch vụ 
cho thuê bất động sản, văn phòng; tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính; dịch vụ môi giới. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trình chiếu; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 
máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ liên lạc bằng thiết bị 
cuối máy tính; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ truyền phát dữ liệu tệp kỹ thuật số âm thanh-
hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; truyền phát qua vệ tinh; dịch vụ hội nghị truyền hình. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, thiết kế hệ thống nghe nhìn, tích hợp hệ thống; dịch vụ 
tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới; nghiên cứu 
công nghệ. 

 

 
(210) 4-2020-36149 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH GOLDEN DOG 
RESEARCH AND CONSULTING  
(VN) 
Tầng 01, số 86A Xuân Thủy, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn mỹ phẩm, trang sức, thực phẩm, đồ uống không cồn; 

dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức và trưng bày bán hàng; nghiên cứu kinh doanh.  
 
 

(210) 4-2020-36150 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A16.1.11; A26.11.7; 26.4.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hằng  (VN) 
Số 47, đường số 7, khu Cityland Center 
Hills, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại cầm đi được; máy tính xách tay; tai nghe; chuột 

máy vi tính; loa.  
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(210) 4-2020-36151 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 
trúc Sơn Hà Sài Gòn  (VN) 
Số 45, đường 17, khu B, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2020-36152 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) ZHANG ZHENLIANG  (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; dầu gội; dầu xả; 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh, không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-36153 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) ZHANG ZHENLIANG  (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; dầu gội; dầu xả; 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh, không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-36154 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH BRANDUP  (VN) 

5A Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê máy chủ đặt web; dịch vụ 
lưu trữ trên máy chủ; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế đồ họa 
nghệ thuật. 
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(210) 4-2020-36155 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 15.7.1; A5.11.11; 6.1.2; 6.3.1; A6.3.5 

(591) Trắng, nâu, xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất và ứng dụng 
công nghệ sinh học Minh Tú  
(VN) 
502 Phan Đình Phùng, phường Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu; dầu thơm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 

dùng cho nước hoa và nước thơm; hương liệu cho thực phẩm [tinh dầu]. 
 

 
(210) 4-2020-36156 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Tuấn   (VN) 
835/50/7/24 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

 
(210) 4-2020-36157 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.5.15; 4.1.5; 4.3.3; A26.11.9; 26.3.23 

(591) Đen, đỏ, xanh dương, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Chướng Hồng Hạnh  (VN) 
Số 82, ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; mũ nón; vớ tất; giày dép. 
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(210) 4-2020-36158 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VINAFLOOR  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu các sản phẩm: thảm trải sàn, 

sàn nhựa, sàn vinyl, sàn nâng, sàn pvc, sàn gỗ. 
 

 
(210) 4-2020-36159 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; tảo tươi (thực phẩm chức năng); tảo khô (thực phẩm chức 

năng).  
 

Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; mua bán thực phẩm chức năng, tảo các loại.  
 

 
(210) 4-2020-36160 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; tảo tươi (thực phẩm chức năng); tảo khô (thực phẩm chức 

năng). 
 

Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; mua bán thực phẩm chức năng, tảo các loại.  
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(210) 4-2020-36161 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; tảo tươi (thực phẩm chức năng); tảo khô (thực phẩm chức 

năng). 
 

Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; mua bán thực phẩm chức năng, tảo các loại. 
 

 
(210) 4-2020-36162 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.13.4; 5.3.20; 5.7.3; 1.17.11 
(591) Đen, nâu, trắng, xanh đậm. 
(731) Viện y học bản địa Việt Nam  

(VN) 
Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường 
Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); 

thực phẩm chức năng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; 
thảo dược; chè (trà) dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, chế phẩm vệ sinh, chế phẩm thú y, vật tư 
y tế, thực phẩm chức năng, thảo dược, dược liệu, thuốc từ dược liệu, cây dược liệu và các bộ 
phận của chúng, chè (trà) và các sản phẩm từ chè (trà), mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; trường đào tạo về y học.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu về y học, dược học; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới 
cho người khác; dịch vụ nghiên cứu khoa học. 

 
Nhóm 44: Trồng cây dược liệu, cây gia vị, cây hương liệu; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; 
thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2020-36163 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.4.4; 26.4.9; 

26.15.15 

(591) Xanh, đen xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần E&E 
Consulting  (VN) 
Số 43, ngõ 19, đường Lê Lý, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; học viện đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ 

chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; huấn luyện; giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2020-36164 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
thực phẩm sạch Sài Gòn  (VN) 
L17- 11, tầng 17, Vincom Center, 72 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa chua; sữa tươi; sữa thanh trùng; trứng; bơ. 

 

Nhóm 30: Đường; bánh; cà phê; ca cao; ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền. 
 

 
(210) 4-2020-36165 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối và 
hỗ trợ dự án Thời Đại Mới  (VN)
Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy hút ẩm dùng điện (thiết bị hút ẩm); tủ chống ẩm chuyên dụng dùng điện 

(thiết bị hút ẩm); tủ bảo ôn dùng điện (thiết bị hút ẩm); tủ cấp đông dùng điện (thiết bị làm 

lạnh); máy làm nóng, lạnh nước uống (thiết bị làm nóng và làm lạnh nước uống). 
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(210) 4-2020-36166 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối và 

hỗ trợ dự án Thời Đại Mới  (VN)
Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy phun áp lực nước (máy phun). 
 

Nhóm 11: Quạt làm mát dùng điện (cho cá nhân); máy lọc nước ro (thiết bị lọc nước); cây 
nước nóng lạnh (thiết bị làm nóng và làm lạnh nước uống); máy sưởi (thiết bị sưởi ấm dùng 
điện); quạt sưởi (thiết bị sưởi ấm dùng điện); tủ chống ẩm dùng điện (thiết bị hút ẩm); máy 
hút ẩm dùng điện (thiết bị hút ẩm); máy lọc không khí dùng điện (thiết bị lọc không khí). 

 

 
(210) 4-2020-36167 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối và 

hỗ trợ dự án Thời Đại Mới  (VN)
Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy phun áp lực nước (máy phun). 
 

Nhóm 11: Quạt làm mát dùng điện (cho cá nhân); máy lọc nước RO (thiết bị lọc nước); cây 
nước nóng lạnh (thiết bị làm nóng và làm lạnh nước uống); máy sưởi (thiết bị sưởi ấm dùng 
điện); quạt sưởi (thiết bị sưởi ấm dùng điện); tủ chống ẩm dùng điện (thiết bị hút ẩm); máy 
hút ẩm dùng điện (thiết bị hút ẩm); máy lọc không khí dùng điện (thiết bị lọc không khí). 

 

 
(210) 4-2020-36169 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch 
Phượt Luôn  (VN) 
Số 5, lô 1C Trung Yên 11, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Chuẩn bị thị thực du lịch và giấy thông hành cho người đi du lịch nước ngoài; 

dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng 
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dẫn khách du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các dịch vụ vận tải hành 
khách cho người khác thông qua ứng dụng trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2020-36170 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Vàng cam, trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
kyma  (VN) 
L17- 11, tầng 17, tòa nhà Vincom 
Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần cứng máy tính; chương trình máy vi tính 

(phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy 
vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ máy quay phim, máy ảnh, bộ ghép nối âm thanh, khung ảnh 
kỹ thuật số, đầu đĩa dvd, micro. 

 

(210) 4-2020-36171 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Dương Thị Phượng  (VN) 
Tổ dân phố 6, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-36172 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 

1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển dịch vụ H&T  (VN) 
3/15 đường số 8, khu phố 4, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; hạt giống ngũ 

cốc, chưa xử lý; hạt [ngũ cốc]; thức ăn nhai cho động vật; động vật sống. 
 

Nhóm 37: Làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch bề mặt bên ngoài toà nhà; làm 
sạch toà nhà [bên trong]; làm sạch bên trong toà nhà; tư vấn xây dựng; dịch vụ dọn phòng 
[dịch vụ làm sạch]; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; cung cấp thông tin xây 
dựng. 
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(210) 4-2020-36173 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.11; A1.1.10; A1.1.5; 

25.7.25 
(591) Vàng, xanh da trời, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Bánh tráng 

Hồng Minh  (VN) 
Số 11A, đường số 38, đường Nguyễn 
Lương Bằng, ấp Trường Phú, xã Trường 
Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 
NGOC LAW COMPANY LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 

 

 
(210) 4-2020-36175 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.5.24; 2.5.8; 1.3.1; A1.3.7; 2.9.8; 

26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, xanh da trời, màu tía, đen, hồng, 
nâu. 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  
(US) 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm liên quan đến giáo dục chăm sóc sức khỏe nha khoa. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục liên quan đến chăm sóc sức khỏe nha khoa. 
 

 
(210) 4-2020-36176 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 6.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX - TM & DV My 
An Việt Nam  (VN) 
Số 41 ý Lan, phường Đông Thọ, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2020-36177 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; A20.1.5; 26.13.1; 26.3.2; 

26.4.7; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Tiến Mạnh  (VN) 
Số 2 Vọng Hải, phường Hưng Đạo, quận 

Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn amiăng. 
 

 
(210) 4-2020-36178 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.3.1; A1.3.15; A26.11.12 

(591) Vàng, xanh nước biển, ghi xám nhạt, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV TM - DV - CN 
Nguyên Hoàng  (VN) 
Thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, 

tỉnh Đắk Nông 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: pin mặt trời, bộ đảo điện, giá đỡ pin mặt trời, tủ phân phối điện, bình 

ắc quy, dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2020-36182 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.4.11; A5.11.11; 26.1.1 

(591) Đỏ đô, đỏ, đen, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ẩm thực Nông 
Trại Dê  (VN) 
Số 22/52, khu phố 11, phường Hố Nai, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-36183 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Vàng, vàng nâu, xanh. 

(540) 

  

(731) Tạ Văn Lợi   (VN) 
Thôn Tiền Phong, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; bánh qui; bánh ngọt; kẹo.  

 

(210) 4-2020-36184 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Trang   (VN) 
Xóm Thống Nhất, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 

(210) 4-2020-36187 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu nội thất ô tô 
Quang Minh   (VN) 
Lô 17, khu nhà ở 229, phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình điện tử hiển thị chữ số; màn hình [phần cứng máy vi tính]; màn hình 

video; máy quay phim. 
 

 
(210) 4-2020-36188 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.3.3 
(591) Đen, ghi. 
(731) XIAMEN PAOYOU NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
A218, 22F, Lianqian Group Bldg., 
NO.323, Qianpuzhong Rd., Siming Dist., 
Xiamen, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi video có thể tải xuống; phần mềm trò chơi máy tính có thể 
tải xuống từ mạng máy tính toàn cầu; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống qua 
mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải 
xuống; các chương trình trò chơi máy tính được tải xuống qua internet; thiết bị đầu cuối có 
màn hình cảm ứng tương tác. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến; tổ 
chức các cuộc thi đấu trò chơi điện tử; xuất bản các xuất bản phẩm điện tử đa phương tiện; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử không thể tải xuống từ internet. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm; thiết kế và phát 
triển phần mềm trò chơi máy tính và phần mềm thực tế ảo; phát triển phần cứng máy tính 
cho trò chơi máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu 
máy tính, trừ chuyển đổi vật lý. 

 

 
(210) 4-2020-36190 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quảng Thái  
(VN) 
Số 1B, Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng           

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-36191 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng kem, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH DENUDE 
HOLDINGS   (VN) 
Số 23, đường 91 -TML, khu Villa Thủ 
Thiêm, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo và các sản phẩm thời trang khác.  
 
 

(210) 4-2020-36192 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.7; 5.7.3; A9.7.19; A1.1.9; A1.1.2; 

5.7.1; 5.7.2 
(591) Xanh dương, vàng ánh kim, trắng. 
(731) Công ty TNHH Mice & Rice  

(VN) 
54 đường số 1, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang); đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali; cặp da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 
quàng cổ [khăn choàng cổ].  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ, 
mắt kính, da và giả da ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, quần áo, giày dép, mũ (nón), 
thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ].  

 

 
(210) 4-2020-36193 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Nguyễn Quốc Tuấn   (VN) 

29/8/39 đường số 10, khu phố 15, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali; cặp da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 
quàng cổ [khăn choàng cổ].  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn 
choàng cổ], đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ, mắt kính. 

 
 

(210) 4-2020-36194 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24; 26.4.3; 26.4.7; 

26.3.2 
(591) Trắng, đen, xanh ngọc. 
(731) Dương Hữu Thanh Ngọc   (VN) 

44 Đinh Bộ Lĩnh, phường 3, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 

khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ, 
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da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng 

(dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ].  
 

 
(210) 4-2020-36195 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH Ete Sài Gòn  
(VN) 
212B/18 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 

Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; uốn tóc; chăm sóc tóc; tạo mẫu tóc; thẩm mỹ viện tóc.  
 

 
(210) 4-2020-36196 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Vũ Minh Hiếu   (VN) 
Khu 8, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo thực hành [thao diễn hoặc thao tác thử]; dịch 

vụ hướng dẫn, giảng dạy; dạy nghề; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
 

 
(210) 4-2020-36197 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Nguyễn Vũ Khoa   (VN) 
122 đường 31, ấp Tân Định, xã Tân 

Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo thực hành [thao diễn hoặc thao tác thử]; dịch 

vụ hướng dẫn, giảng dạy; dạy nghề; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
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(210) 4-2020-36198 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân 
Châu Phát   (VN) 
Tổ dân phố 8, phường Bắc Nghĩa, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; bột gạo. 
 

 
(210) 4-2020-36199 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân 
Châu Phát   (VN) 
Tổ dân phố 8, phường Bắc Nghĩa, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình    

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; bột gạo. 
 

 
(210) 4-2020-36200 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập Đoàn Tân 
Châu Phát    (VN) 
Tổ dân phố 8, phường Bắc Nghĩa, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; bột gạo.  
 

 
(210) 4-2020-36201 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập Đoàn Tân 
Châu Phát    (VN) 
Tổ dân phố 8, phường Bắc Nghĩa, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình   
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; bột gạo.  
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(210) 4-2020-36204 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.9; A3.5.24; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Nâu, đen, trắng. 
(731) Huỳnh Ngọc Yến Nhi  (VN) 

87/31/21/6F Nguyễn Sỹ Sách, phường 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán nước giải khát; dịch vụ quán nước trái 

cây.  
 
 

(210) 4-2020-36205 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

Bình An Phát  (VN) 
Số 48, Hoàng Hoa Thám, KP 1, thị trấn 
Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi; con giống gia cầm; động vật sống.  
 

 
(210) 4-2020-36206 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.1.3; A2.3.16; A2.3.23; A26.11.12 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ BLUE 
OCEAN  (VN) 
Số 100 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-36207 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.2; 26.4.4; A26.4.18; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen, đỏ. 

(731) Lê Công Hưng  (VN) 
Xóm 11, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ 

sinh), bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa bát, chậu vệ sinh, thiết bị lọc nước, phụ kiện nhà bếp và 

phòng tắm như: tủ, kệ, gương soi, kệ kính, móc treo bằng kim loại, móc treo quần áo bằng 

kim loại, phễu thoát nước bằng kim loại, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ để chai và để hộp 

đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), giá treo quần áo, ống 

đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh như móc inox để 

cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng, giá (kệ) để bàn chải, 

kem đánh răng, kệ chân tủ lạnh, kệ để bình lọc nước, giá để dao thớt, bếp gas, bếp từ, bếp 

điện, nồi cơm điện, lò nướng bằng điện, ấm đun nước bằng điện, quạt điện, quạt hơi nước, 

đèn và bóng đèn chiếu sáng, bóng đèn điện, đèn led. 
 

(210) 4-2020-36208 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Nữ   (VN) 
ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An, huyện 

Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ 

sinh), bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa bát, chậu vệ sinh, thiết bị lọc nước, phụ kiện nhà bếp và 

phòng tắm như: tủ, kệ, gương soi, kệ kính, móc treo bằng kim loại, móc treo quần áo bằng 

kim loại, phễu thoát nước bằng kim loại, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ để chai và để hộp 

đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), giá treo quần áo, ống 

đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh như móc inox để 

cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng, giá (kệ) để bàn chải, 

kem đánh răng, kệ chân tủ lạnh, kệ để bình lọc nước, giá để dao thớt, bếp gas, bếp từ, bếp 

điện, nồi cơm điện, lò nướng bằng điện, ấm đun nước bằng điện, quạt điện, quạt hơi nước, 

thiết bị chiếu sáng như: đèn và bóng đèn chiếu sáng, bóng đèn điện, đèn led. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
837 

(210) 4-2020-36210 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh lá cây, xanh dương thẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giống bò sữa 
Mộc Châu  (VN) 
Tiểu khu Cơ Quan, thị trấn Nông Trường 

Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La  

 

(511)   Nhóm 29: Bơ; pho mat; sữa đặc; sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; 

váng sữa; sữa chua.  

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây; nước quả [đồ uống]; nước giải khát bằng trái 

cây. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-36211 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2; 26.3.2; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nấm dược liệu Thiên Bảo 
Nguyên   (VN) 
Số 32 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-36213 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khải  (VN) 
15D Phan Văn Lại, phường 6, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước hoa xịt phòng; nước xả 

vải. 
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(210) 4-2020-36215 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; A25.7.6; A25.7.7; 26.13.1 

(731) EVEREST MEDICINES (CHINA) CO., 

LTD.  (CN) 

F2, #4 Building, Xinda Road, No. 8, 

Huimin Street, Jiashan County, Jiaxing 

City, Zhejiang Province, P.R.C  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; bao con nhộng dùng trong y tế; chất gây 

nghiện dùng cho mục đích y tế; chế phẩm kháng vi rút; thuốc chống ung thư.  
 

 
(210) 4-2020-36216 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) EVEREST MEDICINES (CHINA) CO., 

LTD.   (CN) 

F2, #4 Building, Xinda Road, No. 8, 

Huimin Street, Jiashan County, Jiaxing 

City, Zhejiang Province, P.R.C 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; bao con nhộng dùng trong y tế; chất gây 

nghiện dùng cho mục đích y tế; chế phẩm kháng vi rút; thuốc chống ung thư.  
 

 
(210) 4-2020-36217 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A15.9.11; A24.15.7 

(591) Xanh lam, cam, trắng. 

(731) Công ty cổ phần máy và thiết 
bị TST   (VN) 
¤ 36 - TT 6 Khu đô thị mới Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình đun nước 

nóng; hệ thống làm lạnh nước; hệ thống thiết bị làm lạnh nước. 
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(210) 4-2020-36218 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm Việt Hà   (VN) 
149 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Dồi dê.  

 

 
(210) 4-2020-36219 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Xanh dương, xám, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

Bảo Khang  (VN) 
Số nhà 80, tổ 9, khu 6, phường Hồng Hà, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, không dùng cho mục đích y tế bao gồm: rượu đông trùng hạ 

thảo; rượu nhân sâm đông trùng hạ thảo. 
 

 
(210) 4-2020-36220 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) J.FLORIS LIMITED  (GB) 

89 Jermyn Street, London, SW1Y 6JH 
UK 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2020-36221 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH EUROMADE Việt 
Nam  (VN) 
Tổ dân phố Miêu Nha 3, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị làm sạch nước; mua bán thiết bị đun nóng cho mục đích nấu 

nướng; mua bán thiết bị làm sạch bát đĩa; mua bán máy hút mùi và khói dùng cho nhà bếp; 

mua bán phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp. 
 

 
(210) 4-2020-36222 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Thụ  (VN) 
Thôn Bài Lễ, xã Châu Can, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2020-36223 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xám. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ The BOC  
(VN) 
40A Trần Cao Vân, phường 06, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2020-36224 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Vũ Bá Toàn  (VN) 
Thôn 9, xã ĐamB'ri, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu. 
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(210) 4-2020-36225 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18; A24.15.7 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ The BOC  
(VN) 
40A Trần Cao Vân, phường 06, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, thương mại điện tử sản phẩm: các loại thịt tươi sống, thịt trữ 

đông, thực phẩm đã qua chế biến, gia vị, hương vị, phô mai, kem lạnh, các loại bao bì đóng 

gói thực phẩm, túi kiếng đựng thực phẩm, màng bảo vệ thực phẩm, khay đựng trữ thực 

phẩm, đồ uống có cồn, rượu vang, bia lạnh. 
 

 
(210) 4-2020-36226 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.1.6; 3.1.16; 9.1.10; 25.1.6; 2.9.1; 

26.1.1 

(591) Đen, hồng, vàng, trắng. 

(731) Trịnh Văn Thanh  (VN) 
Thôn Phú Trì 2, xã Yên Thái, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2020-36227 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Trịnh Văn Thanh  (VN) 
Thôn Phú Trì 2, xã Yên Thái, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-36228 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23; A25.7.6; 

A25.7.7 
(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Golden Stella  (VN) 
Lầu 5, tòa nhà Fideco, 28 Phùng Khắc 
Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; cung ứng và quản lý nguồn lao động; tổ chức sự kiện 

nhằm mục đích thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý doanh nghiệp; nghiên cứu 
thị trường và thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh; dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; sản xuất phim (trừ phim quảng 
cáo); sản xuất các chương trình truyền hình; dịch vụ giới thiệu phim; hoạt động hậu kỳ 
(biên tập phim, dựng phim, chỉnh màu, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh (không phải phim 
quảng cáo)). 

 

 
(210) 4-2020-36229 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Vũ Bá Toàn  (VN) 

Thôn 9, xã ĐamB'ri, thành phố Bảo Lộc, 
tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2020-36230 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Công ty TNHH thiết bị dầu 

nhớt Lộc Phát  (VN) 
02 đường D1, khu phố 1, khu nhà ở Linh 
Tây, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị và bộ phận phụ trợ để sửa chữa ô tô cụ thể là: máy cân mâm, máy tháo 

lắp vỏ xe, máy nén khí; kích nâng; hệ thống rửa xe cộ; thiết bị rửa cho xe cộ. 
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(210) 4-2020-36232 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH NP CAPITAL VN  
(VN) 
Tầng 8, số 3C Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; đánh 

giá bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê 

văn phòng (bất động sản); mua bán bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-36233 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH NP CAPITAL VN  
(VN) 
Tầng 8, số 3C Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; đánh 

giá bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê 

văn phòng (bất động sản); mua bán bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-36234 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty TNHH HD-PROLIFE  (VN) 
80A Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-36242 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; 26.3.4; 24.15.21; A24.15.11 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng, xanh dương, 

xanh cô ban, xanh cô ban nhạt, ghi, xám, 

xanh lá cây nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 

xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xịt chống muỗi; thuốc trừ sâu để diệt muỗi; chế phẩm chống muỗi; kem 

chống muỗi chứa thuốc; kem chống côn trùng có chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2020-36243 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A19.3.4; 3.4.11; 5.5.19; 5.5.23 

(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, 

hồng, xanh tím, xanh cô ban, xanh da 

trời, trắng, vàng nhạt, xanh dương sẫm. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 

mới Dương Nội, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-36244 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A19.3.4; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Xanh cô ban, đỏ, xanh lá cây, vàng cam, 

vàng cam sẫm, đỏ đun, đen, trắng, đỏ 
cam, xám, hồng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP   (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36249 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.1; 4.5.15; 9.7.1; 4.5.21 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng nâu, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Đinh Gia 
Foods  (VN) 
165/LO tổ 7, KV Bình Phó B, phường 
Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; hạt đậu tẩm ướp gia vị; hạt đậu đã chế biến; dầu ăn; rau củ đã được chế biến; 

trái cây đã sấy khô. 
 
 

(210) 4-2020-36250 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A18.5.7; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, da cam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

BRAINGROUP  (VN) 
Tầng 4, số 596 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; marketing; tư vấn quản lý nhân sự. 
 

 
(210) 4-2020-36252 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 18.5.1; 26.1.2; A26.11.12; 25.5.25 

(591) Xanh tím than, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn DULEX  (VN) 
Số 4 ngõ 564/32/89 đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng để sản xuất sơn; dung môi dùng cho sơn/sơn dầu, vec ni; 

keo; chất kết dính cho bê tông; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất gắn/chất kết dính để 

sửa chữa/vá lại đồ vật vỡ/gãy.  

 

Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn.   

 

Nhóm 19: Bột bả; bột trét; xi măng; thạch cao [vật liệu xây dựng]; chất trám sử dụng trong 

trang trí để sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; gạch.   

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn phủ, sơn lót, sơn chống thấm, sơn chống gỉ, vecni, chất kết dính 

dùng cho sơn, bột bả, bột trét, xi măng, thạch cao, chất trám sử dụng trong trang trí nhà để 

sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ, gạch; quảng cáo; 

nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; bán đấu giá; marketing. 
 

 
(210) 4-2020-36253 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.5.1; 18.1.21; 26.4.4; A26.4.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh biển, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hiếu Hồng   (VN) 
SN 241H, đường Ngô Quyền, phường 

Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai  

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ; cho thuê xe chở khách; hoạt động cứu 

hộ vận tải, vận tải bằng taxi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể dục; phòng tập gym; phòng tập yoga; cung cấp dịch vụ tập 

gym, yoga, dance. 
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(210) 4-2020-36254 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.17.20; A26.3.6; 26.3.1; 26.13.25 

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may xuất 
nhập khẩu SMA VINA Việt Hàn  
(VN) 
Km 226, quốc lộ 6 mới, tổ 11, phường 

Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình  

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2020-36255 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Hoàng Thị Kim Liên  (VN) 
P181 tầng 18, tòa nhà Vimeco E9, đường 

Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế 

phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; chế phẩm đánh răng; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho 

mục đích y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích vệ sinh, khử mùi hôi; chiết xuất của hoa; 

xà phòng; dung dịch cọ rửa; thuốc nhuộm tóc; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; keo xịt tóc; dầu xả tóc; dầu gội đầu; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục 

đích vệ sinh hoặc khử mùi.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; nước rửa tay diệt khuẩn; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế; dầu gội chứa thuốc; xà phòng chứa thuốc; cao dán; thuốc mỡ xoa chống cước chân tay 

do rét lạnh dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc chữa chai gót chân; chất bôi trơn bộ phận 

sinh dục cá nhân; chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích 

y tế; men dùng cho mục đích dược phẩm; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, nước súc 

miệng, nước rửa tay diệt khuẩn, chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử 

mùi, xà phòng, dầu gội, thuốc nhuộm tóc.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc 

sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều 

dưỡng. 
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(210) 4-2020-36256 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.16; 24.9.1; A5.5.20 

(731) Công ty TNHH TM & DV Vân 
Thành COSMETICS  (VN) 
Lô 04-DV 07 khu đất dịch vụ CEO, thôn 

Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo d−ơc; dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho mục 

đích dược phẩm; chế phẩm hóa dược.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, 

kem dưỡng da, thực phẩm chức năng, thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hóa học dùng cho 

mục đích dược phẩm, chế phẩm hóa dược; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; quảng cáo.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất cho người khác: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, 

sữa tắm, kem dưỡng da, thực phẩm chức năng, thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hóa học 

dùng cho mục đích dược phẩm, chế phẩm hóa dược. 

 

Nhóm 41: Đào tạo; dạy nghề; huấn luyện [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo; sắp xếp 

và tiến hành hội nghị.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe.   
 

 
(210) 4-2020-36257 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Vũ Hương Trà  (VN) 
Số 116 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; thuốc nhuộm.  

 

Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực quảng cáo; hoạt 

động văn phòng; hoạt động tuyển dụng lao động. 

 

Nhóm 44: Tư vấn, chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ làm nail; dịch vụ mát xa.  
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(210) 4-2020-36258 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.7.23; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Thu  (VN) 
Số 06 BT8 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ quán sữa chua trân châu (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ tiệm trà (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ tiệm bánh mì, bánh ngọt (do nhà hàng thực 
hiện). 

 

 
(210) 4-2020-36259 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24; A1.1.10; 

A1.1.2; 19.7.1 
(591) Vàng, nâu, xanh lam đậm, xanh da trời, 

xanh da trời nhạt, xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Nam Hải 
FOODS  (VN) 
Số 48 đường Mỹ Huề 1, ấp Mỹ Huề, xã 
Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Nước mắm [gia vị]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước mắm. 
 

 
(210) 4-2020-36260 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.1 
(731) MAXWAY EDUCATION GROUP 

LIMITED  (CN) 
Room 2108 Dominion Center, 43-59 
Queen's Road East, Admiralty, Hong 
Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình phần mềm máy tính có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; 

phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương 
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trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có 
thể tải về; ứng dụng có thể tải về dùng cho điện thoại di động; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; cung cấp thông tin giáo dục; 
cung cấp thông tin giáo dục trực tuyến; tổ chức các khóa đào tạo cung cấp bởi các viện giáo 
dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục 
gặp mặt trực tiếp; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 
huấn luyện [đào tạo]; tiến hành các hoạt động văn hóa và nghệ thuật; tổ chức các sự kiện 
văn hóa; tư vấn luyện thi vào các trường học; cung cấp các khóa học ngôn ngữ; giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2020-36262 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.1 
(731) MAXWAY EDUCATION GROUP 

LIMITED  (CN) 
Room 2108 Dominion Center, 43-59 
Queen's Road East, Admiralty, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình phần mềm máy tính có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; 

phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương 
trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có 
thể tải về; ứng dụng có thể tải về dùng cho điện thoại di động; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]. 

 

 
(210) 4-2020-36265 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 3.1.8; 3.1.16; 6.1.2 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

UBEST  (VN) 
Số 64, đường Chùa Võ, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông và truyền thông đa phương tiện. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; tổ chức các chuyến du lịch mạo hiểm. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo về đào tạo; tổ chức 
các sự kiện giải trí; dịch vụ quay phim, chụp ảnh; phát hành phim. 
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(210) 4-2020-36266 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) HARIZURY CO., LTD  (JP) 

3-3-6 Nihonbashihoncho, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 18: Khung của túi xách; khung của ví tiền; vải da; da thuộc và bộ da lông thú, dạng 

thô hoặc bán thành phẩm; thùng đóng hàng công nghiệp bằng da thuộc; túi xách; túi nhỏ 

bằng da; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong). 
 

 
(210) 4-2020-36267 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.2 

(591) Trắng, xanh da trời đậm, vàng, xám. 

(731) V & V GENERAL TRADING FZE  

(AE) 

FAMC3862, Service Block, Al Jazirah 

Al Hamra, Al Hamra Industrial Zone - 

FZ, Ras Al Khaimah, United Arab 

Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc. 
 
 

(210) 4-2020-36268 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A17.2.2; A25.7.5; 25.7.25 

(591) Xanh lá, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
PREMIUM SILICA Huế  (VN) 
Thôn Bắc - Triều - Vịnh, xã Phong Hiền, 

huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Cát thạch anh; cát silica; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
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(210) 4-2020-36270 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A11.3.3; A11.3.7; 8.7.5; A26.4.18 

(731) Nguyễn Kim Quyên  (VN) 
1/84 khu vực 6, phường Hiệp Thành, 

thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán trà sữa. 
 

 
(210) 4-2020-36271 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Phạm Nguyễn Duy An  (VN) 
30 Trần Quý Khoách, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] hoa tươi, hoa giả, hoa giấy, đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ 

nghệ. 
 

 
(210) 4-2020-36272 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.10; A16.1.5; 26.11.22 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(731) Trung tâm Quy hoạch và Điều 
tra tài nguyên - môi trường 
biển khu vực phía Bắc  (VN) 
125 Trung Kính, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị khảo sát. 
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(210) 4-2020-36273 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.10; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Trung tâm Quy hoạch và Điều 

tra tài nguyên - môi trường 
biển khu vực phía Bắc  (VN) 
125 Trung Kính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị khảo sát. 

 

 
(210) 4-2020-36275 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.3.20; 3.7.4; A3.7.24 
(591) Đen, đỏ, dam cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
ALAVA  (VN) 
Tại nhà ông Bùi Quang Học, xã Đại Hà, 
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm: mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36276 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản EMPIRE  (VN) 
Phòng 707, tầng 7, tòa nhà Petro 
Vietnam, 1-5 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 

động sản. 
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(210) 4-2020-36277 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; A26.4.18 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH KAZAR Việt Nam  

(VN) 
Thửa đất số 665, tờ bản đồ số 20, khu 
phố 3, phường Phú Lợi, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; vỏ hộp loa; bao chuyên dụng dùng cho loa; thiết bị nghe nhạc có thể mang 

đi được; âm li. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ xây dựng và tư vấn xây dựng.  
 

 
(210) 4-2020-36278 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Khổng Thị Thu Huyền  (VN) 
Số 10 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 

 
(210) 4-2020-36279 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH quốc tế OLIVIA 

PHARMA  (VN) 
04I/1A, khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục 

đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 

 
Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: dược phẩm, chế phẩm hoá 
dược, thảo dược, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, 
đồ uống y tế. 
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(210) 4-2020-36280 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION   (TW) 
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., 
Taipei City 112, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; thẻ đồ họa [thiết bị ngoại vi máy vi tính]; máy tính để bàn; 

máy vi tính; bộ định tuyến mạng; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; 
chương trình máy vi tính [phần mềm tải xuống được]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chuột 
[thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; miếng đệm lót chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; 
bàn phím máy vi tính; tai nghe dùng cho máy vi tính; loa; màn hình [phần cứng máy vi 
tính]; màn hình máy vi tính; thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam) kết nối với máy vi tính; 
túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị làm mát cho bộ xử 
lý trung tâm [phần cứng máy vi tính]; quạt làm mát bên trong chuyên dụng cho máy tính 
[phần cứng máy vi tính].  

 

 
(210) 4-2020-36281 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION   (TW) 
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., 
Taipei City 112, Taiwan    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; thẻ đồ họa [thiết bị ngoại vi máy vi tính]; máy tính để bàn; 

máy vi tính; bộ định tuyến mạng; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; 
chương trình máy vi tính [phần mềm tải xuống được]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chuột 
[thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; miếng đệm lót chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; 
bàn phím máy vi tính; tai nghe dùng cho máy vi tính; loa; màn hình [phần cứng máy vi 
tính]; màn hình máy vi tính; thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam) kết nối với máy vi tính; 
thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị làm mát cho bộ xử lý trung tâm [phần cứng máy vi tính]; 
quạt làm mát bên trong chuyên dụng cho máy tính [phần cứng máy vi tính].  

 

 
(210) 4-2020-36282 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.7; 3.11.11; ; 5.5.16; A5.5.20 
(731) CSPS CO., LTD.   (TW) 

No. 96, Sec. 3, Yun-Ke Road, Dou-Liu 
City, Yun-Lin County 64064, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Lá trà đã chế biến; gạo; tương; xốt [gia vị]; bột tiêu [gia vị], tương ớt để dùng 

làm gia vị.  
 

 
(210) 4-2020-36283 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.19; 5.5.12; 26.13.1; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, vàng, hồng, đỏ, nâu, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25    (VN) 
448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2020-36284 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25    (VN) 
448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2020-36285 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.13.1; 5.7.6; 5.7.1 

(591) Trắng, vàng đồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ BIBICO   (VN) 
490/124/17G Lý Thái Tổ, phường 10, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo sôcôla.  
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(210) 4-2020-36286 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Ngọc Minh   (VN) 
Số 50, ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa 
Bình, tỉnh Bạc Liêu          

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào.  

 

 
(210) 4-2020-36287 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 5.3.20; 5.3.11 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược mỹ phẩm Pukel Việt Nam  
(VN) 
Thôn Trung Long, xã Thanh Lĩnh, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An     

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-36288 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 5.13.25 
(591) Hồng đậm. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Phương Thảo   (VN) 
E41 KDC Tân Phong, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm xoa bóp có nguồn gốc thảo dược 
(đông dược) dùng cho mục đích phòng và trị bệnh.  
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(210) 4-2020-36290 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.23; 

26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể điện tử 
truyền thông Tiến Đoan - 
điện máy A Tiến Đoan  (VN) 
723 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 
(511)   Nhóm 11: Hàng điện lạnh như: máy điều hòa nhiệt độ, máy điều hòa không khí, máy lạnh, 

ấm siêu tốc, nồi cơm điện, bếp ga, bếp điện.  
 

 
(210) 4-2020-36291 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xi 
măng Thành Công II  (VN) 
Cụm công nghiệp Duy Tân, phường Duy 
Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; gạch bê tông.  
 

 
(210) 4-2020-36292 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.15.15; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gia công và 
dịch vụ Thép Sài Gòn  (VN) 
Số 5, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn cuộn và thép tấm.  
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(210) 4-2020-36293 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.15.15; A26.1.18 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gia công và 
dịch vụ Thép Sài Gòn   (VN) 
Số 5, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Long Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 06: Tôn cuộn và thép tấm.  
 

 
(210) 4-2020-36294 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A11.1.6; 26.1.1; 26.1.6; 

26.7.5; A26.4.6 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mậu  (VN) 
Thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản đã qua chế biến; chả cá.  
 
 

(210) 4-2020-36295 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 

(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Cao Văn Quang  (VN) 
Thôn Châu Lĩnh, xã Tùng ảnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc; bánh kẹo.  
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(210) 4-2020-36296 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; A26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hoạt  (VN) 
Thôn Hải Hoa, xã Xuân Liên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản, hải sản đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2020-36297 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A3.9.12; 3.9.21; 3.9.1 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hoa  (VN) 
Thôn Đông Tây, xã Cương Gián, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản, hải sản đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2020-36299 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.15.15; 26.3.23 

(591) Trắng, đen, đen nhạt. 

(731) GUANGDONG SIWUN LOGISTICS 

EQUIPMENT CO., LTD.   (CN) 

No. 399 Yuangang Road, Tianhe 

District, Guangzhou Guangdong China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Băng tải [máy móc]; máy nâng [thang máy]; bộ phân phối băng dính [máy móc]; 

đai truyền cho băng tải; đai của thang máy/đai của máy nâng; người máy công nghiệp; cầu 

nâng để chất hàng; máy bao gói; máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ điều khiển thủy 

lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; băng tải; bơm [bộ phận của máy móc, máy 

hoặc động cơ]; thiết bị nâng; cần trục [thiết bị nâng và nhấc]; thiết bị chuyển vận dùng cho 

việc chất và bốc dỡ hàng hoá; trống tang [bộ phận của máy móc]; ổ trục [bộ phận của máy 

móc]. 
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(210) 4-2020-36300 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Nguyễn Thị Quỳnh Như  (VN) 
129/12A Hoàng Văn Thụ, phường 8, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2020-36301 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1; 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; A1.1.10; 

A1.1.3 

(591) Đỏ, xanh đen, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại QUEENVIET  (VN) 
Tầng 1, số 530 đường Trường Chinh, 

phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thanh nhôm định hình.  
 

(210) 4-2020-36302 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.2.7; 26.13.1; 

A5.3.13; 1.15.15 

(731) Công ty TNHH SEER  (VN) 
191 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 

Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
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(210) 4-2020-36303 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Trắng, vàng, vàng nâu. 
(731) Nguyễn Ngọc Phương  (VN) 

610, nhà N3A, khu đô thị Trung Hoà - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; 

thực phẩm làm từ yến sào (yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

 
(210) 4-2020-36304 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.13.12; A3.13.24; 2.9.1 
(591) Xanh lơ, hồng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ toàn cầu Minh Khôi  
(VN) 
Số nhà 3A, ngách 50, ngõ 1194 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm dành cho trẻ em, cụ thể là: ghế ngồi ăn cho trẻ 

em, ghế nằm chơi, ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, tấm lót dùng 
thay đồ cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, nôi cho trẻ em, bộ dùng thay đồ cho trẻ em, ghế 
cao cho trÌ em, đệm cho cũi dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, 
chậu tắm cho trẻ em, cầu trượt (đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em, dịu em bé, 
thiết bị hâm nóng bình sữa, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ dùng ăn uống 
cho trẻ em (gồm bình sữa cho trẻ em bú núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, thìa dùng 
để uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm vật dụng chặn cửa, 
thanh chặn thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé), đồ dùng gia đình (như phụ kiện bồn 
tắm, túi ngủ, chăn, ga, gối, đệm, màn), quần, áo trẻ em, đồ chơi. 

 

(210) 4-2020-36305 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2020-36306 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.13.25; 3.7.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH HAV TRAVEL  

(VN) 
26C đường Hà Huy Giáp, phường Vỹ 
Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2020-36309 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại liên doanh Việt 
Pháp  (VN) 
Cụm 8, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Đùi đĩa xe đạp; bàn đạp xe đạp; má phanh cho xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; 

lốp cho bánh xe cộ; vành bánh xe cộ; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2020-36310 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.5.1; 26.1.1; A26.1.18; 24.17.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Trung tâm y tế huyện Gò Dầu  

(VN) 
205 quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị 
trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ tiêm chủng vắc xin; 

dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe. 
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(210) 4-2020-36312 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ORION HOLDINGS CORPORATION  

(KR) 
13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mỳ; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kẹo gôm (kẹo cao su); bánh mì 

nhỏ; bánh gạo; bánh bích quy; bánh mỳ; bánh su kem; kem lạnh; trà ướp lạnh; thanh bánh 
làm từ đậu dạng thạch có vị ngọt; bánh kẹo dạng thạch; các sản phẩm làm từ sô cô la (sô cô 
la thành phẩm); sô cô la; bánh trứng; kẹo; ca cao; bánh quy (bánh bích quy ngọt); bánh quy 
giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh mỳ kẹp xúc xích (ổ bánh mỳ có xúc 
xích kẹp bên trong). 

 

 
(210) 4-2020-36314 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 5.3.20; 5.5.19; 2.7.23; 4.5.3; 

2.7.12; 26.1.1; 26.4.4 
(591) Xám, trắng, trắng ngà, xanh dương, xanh 

dương nhạt, đỏ, xanh lá cây, tím hồng. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm sạch mụn; kem trị mụn (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chất khử mùi dùng 

cho người hoặc động vật; tinh dầu; nước hoa hồng/nước cân bằng dùng cho da mặt (mỹ 
phẩm); kem thoa tay và cơ thể; nước thơm (lotion); xà phòng không chứa thuốc; nước rửa 
tay và dung dịch rửa tay không chứa thuốc; kem dưỡng ẩm da; sữa rửa mặt diệt khuẩn 
không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho da để giảm mụn nhọt; 
kem bôi chân không chứa thuốc; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng trong bồn tắm và 
buồng tắm vòi hoa sen; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc và cơ thể; 
kem làm sạch da không chứa thuốc; bọt, gel và kem tắm; kem chống nắng; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chế phẩm tẩy trang. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm, có chứa thuốc; chất tẩy 

uế dùng cho mục đích vệ sinh; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; dầu trẻ em (có 

chứa thuốc); phấn em bé (có chứa thuốc); bột tan có chứa thuốc; kem chăm sóc da có chứa 

thuốc; kem dưỡng ẩm da có chứa thuốc; kem chống nắng có chứa thuốc; dầu y tế; chế phẩm 

dược; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm trị 

liệu dùng để tắm; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế phẩm điều trị mụn; xà phòng có chứa 
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thuốc; nước rửa tay và dung dịch rửa tay chứa thuốc; sữa rửa mặt diệt khuẩn có chứa thuốc; 

chế phẩm làm sạch có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch chứa thuốc dùng cho da để giảm 

mụn nhọt; kem bôi chân có chứa thuốc; chế phẩm chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc 

và cơ thể; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn. 
 

 
(210) 4-2020-36315 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.1.1; 5.3.20; 5.5.19; 26.1.1; 2.7.12; 

2.7.23; 4.5.3; 26.4.4 

(591) Xám, trắng, trắng ngà, cam, cam nhạt, 

xanh lá cây, xanh dương, đỏ, tím hồng. 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm sạch mụn; kem trị mụn (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chất khử mùi dùng 

cho người hoặc động vật; tinh dầu; nước hoa hồng/nước cân bằng dùng cho da mặt (mỹ 

phẩm); kem thoa tay và cơ thể; nước thơm (lotion); xà phòng không chứa thuốc; nước rửa 

tay và dung dịch rửa tay không chứa thuốc; kem dưỡng ẩm da; sữa rửa mặt diệt khuẩn 

không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho da để giảm mụn nhọt; 

kem bôi chân không chứa thuốc; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng trong bồn tắm và 

buồng tắm vòi hoa sen; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc và cơ thể; 

kem làm sạch da không chứa thuốc; bọt, gel và kem tắm; kem chống nắng; bột tan dùng 

cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chế phẩm tẩy trang. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm, có chứa thuốc; chất tẩy 

uế dùng cho mục đích vệ sinh; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; dầu trẻ em (có 

chứa thuốc); phấn em bé (có chứa thuốc); bột tan có chứa thuốc; kem chăm sóc da có chứa 

thuốc; kem dưỡng ẩm da có chứa thuốc; kem chống nắng có chứa thuốc; dầu y tế; chế phẩm 

dược; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm trị 

liệu dùng để tắm; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế phẩm điều trị mụn; xà phòng có chứa 

thuốc; nước rửa tay và dung dịch rửa tay chứa thuốc; sữa rửa mặt diệt khuẩn có chứa thuốc; 

chế phẩm làm sạch có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch chứa thuốc dùng cho da để giảm 

mụn nhọt; kem bôi chân có chứa thuốc; chế phẩm chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc 

và cơ thể; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn. 
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(210) 4-2020-36316 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 5.3.20; 5.5.19; A26.11.8 
(591) Xám, trắng, trắng ngà, xanh dương, xanh 

dương nhạt, đỏ, xanh lá cây. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm sạch mụn; kem trị mụn (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chất khử mùi dùng 

cho người hoặc động vật; tinh dầu; nước hoa hồng/nước cân bằng dùng cho da mặt (mỹ 
phẩm); kem thoa tay và cơ thể; nước thơm (lotion); xà phòng không chứa thuốc; nước rửa 
tay và dung dịch rửa tay không chứa thuốc; kem dưỡng ẩm da; sữa rửa mặt diệt khuẩn 
không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho da để giảm mụn nhọt; 
kem bôi chân không chứa thuốc; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng trong bồn tắm và 
buồng tắm vòi hoa sen; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc và cơ thể; 
kem làm sạch da không chứa thuốc; bọt, gel và kem tắm; kem chống nắng; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chế phẩm tẩy trang. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm, có chứa thuốc; chất tẩy 
uế dùng cho mục đích vệ sinh; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; dầu trẻ em (có 
chứa thuốc); phấn em bé (có chứa thuốc); bột tan có chứa thuốc; kem chăm sóc da có chứa 
thuốc; kem dưỡng ẩm da có chứa thuốc; kem chống nắng có chứa thuốc; dầu y tế; chế phẩm 
dược; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm trị 
liệu dùng để tắm; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế phẩm điều trị mụn; xà phòng có chứa 
thuốc; nước rửa tay và dung dịch rửa tay chứa thuốc; sữa rửa mặt diệt khuẩn có chứa thuốc; 
chế phẩm làm sạch có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch chứa thuốc dùng cho da để giảm 
mụn nhọt; kem bôi chân có chứa thuốc; chế phẩm chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc 
và cơ thể; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn. 

 

 
(210) 4-2020-36317 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng kim, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

thương hiệu Trần Gia  (VN) 
Tầng 9, Coninco Tower, số 4 Tôn Thất 
Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); sản 
xuất, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 

 
(210) 4-2020-36318 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 5.3.20; A26.11.8; 5.5.19 
(591) Xám, trắng ngà, xanh dương, cam, cam 

nhạt, đỏ, xanh lá cây. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm sạch mụn; kem trị mụn (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chất khử mùi dùng 

cho người hoặc động vật; tinh dầu; nước hoa hồng/nước cân bằng dùng cho da mặt (mỹ 
phẩm); kem thoa tay và cơ thể; nước thơm (lotion); xà phòng không chứa thuốc; nước rửa 
tay và dung dịch rửa tay không chứa thuốc; kem dưỡng ẩm da; sữa rửa mặt diệt khuẩn 
không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho da để giảm mụn nhọt; 
kem bôi chân không chứa thuốc; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng trong bồn tắm và 
buồng tắm vòi hoa sen; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc và cơ thể; 
kem làm sạch da không chứa thuốc; bọt, gel và kem tắm; kem chống nắng; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chế phẩm tẩy trang. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm, có chứa thuốc; chất tẩy 
uế dùng cho mục đích vệ sinh; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; dầu trẻ em (có 
chứa thuốc); phấn em bé (có chứa thuốc); bột tan có chứa thuốc; kem chăm sóc da có chứa 
thuốc; kem dưỡng ẩm da có chứa thuốc; kem chống nắng có chứa thuốc; dầu y tế; chế phẩm 
dược; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm trị 
liệu dùng để tắm; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế phẩm điều trị mụn; xà phòng có chứa 
thuốc; nước rửa tay và dung dịch rửa tay chứa thuốc; sữa rửa mặt diệt khuẩn có chứa thuốc; 
chế phẩm làm sạch có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch chứa thuốc dùng cho da để giảm 
mụn nhọt; kem bôi chân có chứa thuốc; chế phẩm chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc 
và cơ thể; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn. 

 

 
(210) 4-2020-36319 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; A26.11.12; 26.4.2; 26.1.1; 

25.7.25 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, vàng. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm sạch mụn; kem trị mụn (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chất khử mùi dùng 
cho người hoặc động vật; tinh dầu; nước hoa hồng/nước cân bằng dùng cho da mặt (mỹ 
phẩm); kem thoa tay và cơ thể; nước thơm (lotion); xà phòng không chứa thuốc; nước rửa 
tay và dung dịch rửa tay không chứa thuốc; kem dưỡng ẩm da; sữa rửa mặt diệt khuẩn 
không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho da để giảm mụn nhọt; 
kem bôi chân không chứa thuốc; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng trong bồn tắm và 
buồng tắm vòi hoa sen; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc và cơ thể; 
kem làm sạch da không chứa thuốc; bọt, gel và kem tắm; kem chống nắng; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chế phẩm tẩy trang. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm, có chứa thuốc; chất tẩy 
uế dùng cho mục đích vệ sinh; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; dầu trẻ em (có 
chứa thuốc); phấn em bé (có chứa thuốc); bột tan có chứa thuốc; kem chăm sóc da có chứa 
thuốc; kem dưỡng ẩm da có chứa thuốc; kem chống nắng có chứa thuốc; dầu y tế; chế phẩm 
dược; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm trị 
liệu dùng để tắm; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế phẩm điều trị mụn; xà phòng có chứa 
thuốc; nước rửa tay và dung dịch rửa tay chứa thuốc; sữa rửa mặt diệt khuẩn có chứa thuốc; 
chế phẩm làm sạch có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch chứa thuốc dùng cho da để giảm 
mụn nhọt; kem bôi chân có chứa thuốc; chế phẩm chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc 
và cơ thể; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn. 

 

 
(210) 4-2020-36320 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15; 26.1.1; 

A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen, xanh lá cây. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm sạch mụn; kem trị mụn (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chất khử mùi dùng 

cho người hoặc động vật; tinh dầu; nước hoa hồng/nước cân bằng dùng cho da mặt (mỹ 
phẩm); kem thoa tay và cơ thể; nước thơm (lotion); xà phòng không chứa thuốc; nước rửa 
tay và dung dịch rửa tay không chứa thuốc; kem dưỡng ẩm da; sữa rửa mặt diệt khuẩn 
không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho da để giảm mụn nhọt; 
kem bôi chân không chứa thuốc; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng trong bồn tắm và 
buồng tắm vòi hoa sen; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc và cơ thể; 
kem làm sạch da không chứa thuốc; bọt, gel và kem tắm; kem chống nắng; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chế phẩm tẩy trang. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm, có chứa thuốc; chất tẩy 
uế dùng cho mục đích vệ sinh; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; dầu trẻ em (có 
chứa thuốc); phấn em bé (có chứa thuốc); bột tan có chứa thuốc; kem chăm sóc da có chứa 
thuốc; kem dưỡng ẩm da có chứa thuốc; kem chống nắng có chứa thuốc; dầu y tế; chế phẩm 
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dược; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm trị 
liệu dùng để tắm; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế phẩm điều trị mụn; xà phòng có chứa 
thuốc; nước rửa tay và dung dịch rửa tay chứa thuốc; sữa rửa mặt diệt khuẩn có chứa thuốc; 
chế phẩm làm sạch có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch chứa thuốc dùng cho da để giảm 
mụn nhọt; kem bôi chân có chứa thuốc; chế phẩm chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc 
và cơ thể; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn. 

 
 

(210) 4-2020-36321 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) EKOWOOD INTERNATIONAL 

BERHAD  (MY) 
Lot 1-12, Jalan Perindustrian Gopeng, 
Kawasan Perindustrian Gopeng, Km 15, 
Jalan Gopeng, Gopeng 31600 Perak, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 19: Vách ngăn, không bằng kim loại; gỗ bán thành phẩm; sàn lát, không bằng kim 
loại; vật liệu lát bằng gỗ; tấm gỗ dán bề mặt. 

 
 

(210) 4-2020-36324 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.1.23; 2.1.2; 25.1.6; A23.3.5; 23.1.1; 

26.1.1; 25.5.25; A1.1.10 
(731) NIHON ARTISANAL HOLDINGS PTE. 

LTD.  (SG) 
120 Lower Delta Road, #14-01 Cendex 
Centre, Singapore 169208  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; đồ uống được chưng cất; rượu mạnh (đồ uống); rượu 

uýt-ki; rượu hỗ trợ tiêu hóa (rượu mùi và rượu mạnh). 
 

 
(210) 4-2020-36326 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) NIHON ARTISANAL HOLDINGS PTE. 

LTD.  (SG) 
120 Lower Delta Road, #14-01 Cendex 
Centre, Singapore 169208 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uồng có cồn, trừ bia; đồ uống được chưng cất; rượu mạnh (đồ uống); rượu 

uýt-ki; rượu hỗ trợ tiêu hóa (rượu mùi và rượu mạnh). 
 

 
(210) 4-2020-36327 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes); chế phẩm và chất để chăm 

sóc da [mỹ phẩm]; nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không 

chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm 

dùng sau khi cạo râu; nước cân bằng dùng cho da; kem làm sạch da; kem dưỡng ẩm cho da; 

phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 

nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể [mỹ 

phẩm]; chế phẩm làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể (body mist); gel dùng cho 

cơ thể; gel dùng để tắm [mỹ phẩm]; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và chất 

dùng để chăm sóc tóc [mỹ phẩm]; dầu gội đầu; dầu xả cho tóc; keo xịt tóc; keo bọt tạo kiểu 

tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; thuốc bôi lông mi mắt 

(mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền mắt; kem nền dạng lỏng; 

phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu 

dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da mặt [mỹ phẩm]; dầu xoa 

bóp (không cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-36330 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A5.5.20 

(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, vàng, 

vàng đồng. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sữa TH  (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa đậu nành; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau đã 

nấu chín; rau đã sấy khô. 
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(210) 4-2020-36332 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.7.25; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh da trời. 
(731) KOKUSAI DENGYO CO., LTD.  (JP) 

27-14, Enjyo-cho, Showa-ku, Nagoya-
shi, Aichi 466-0054 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm; bộ đổi điện; thiết bị và dụng cụ chuyển 

mạch, biến thế, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; bộ đổi điện quay; bộ điều chỉnh pha điện; 
đồng hồ đo điện hoặc từ; dụng cụ thử điện hoặc từ; máy và thiết bị viễn thông; bảng mạch 
bộ nhớ điện tử; bảng mạch in; bảng mạch in mềm; hệ thống điều khiển điện tử dùng cho 
máy móc; lõi từ; dây diện trở; điện cực, trừ điện cực dùng cho hàn hoặc điện cực dùng cho 
y tế; cầu dao điện đạp chân; cuộn dây sôlênôit (cuộn dây hình trụ với dây dẫn quấn xoắn 
ốc); nam châm điện; thiết bị đầu cuối điện để phân phối hoặc điều khiển dòng điện. 

 

 
(210) 4-2020-36333 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.7.25; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh da trời. 
(731) KOKUSAI DENGYO CO., LTD.  (JP) 

27-14, Enjyo-cho, Showa-ku, Nagoya-
shi, Aichi 466-0054 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm; bộ đổi điện; thiết bị và dụng cụ chuyển 

mạch, biến thế, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; bộ đổi điện quay; bộ điều chỉnh pha điện; 
đồng hồ đo điện hoặc từ; dụng cụ thử điện hoặc từ; máy và thiết bị viễn thông; bảng mạch 
bộ nhớ điện tử; bảng mạch in; bảng mạch in mềm; hệ thống điều khiển điện tử dùng cho 
máy móc; lõi từ; dây diện trở; điện cực, trừ điện cực dùng cho hàn hoặc điện cực dùng cho 
y tế; cầu dao điện đạp chân; cuộn dây sôlênôit (cuộn dây hình trụ với dây dẫn quấn xoắn 
ốc); nam châm điện; thiết bị đầu cuối điện để phân phối hoặc điều khiển dòng điện. 

 

 
(210) 4-2020-36334 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.7.25; A26.11.8 
(731) KOKUSAI DENGYO CO., LTD.  (JP) 

27-14, Enjyo-cho, Showa-ku, Nagoya-
shi, Aichi 466-0054 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Máy và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm; bộ đổi điện; thiết bị và dụng cụ chuyển 
mạch, biến thế, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; bộ đổi điện quay; bộ điều chỉnh pha điện; 
đồng hồ đo điện hoặc từ; dụng cụ thử điện hoặc từ; máy và thiết bị viễn thông; bảng mạch 
bộ nhớ điện tử; bảng mạch in; bảng mạch in mềm; hệ thống điều khiển điện tử dùng cho 
máy móc; lõi từ; dây diện trở; điện cực, trừ điện cực dùng cho hàn hoặc điện cực dùng cho 
y tế; cầu dao điện đạp chân; cuộn dây sôlênôit (cuộn dây hình trụ với dây dẫn quấn xoắn 
ốc); nam châm điện; thiết bị đầu cuối điện để phân phối hoặc điều khiển dòng điện. 

 
 

(210) 4-2020-36336 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

ACME  (VN) 
Số 108A, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện, máy móc, thiết bị ngành thủy lực, khí nén - điều khiển tự 
động hóa và phụ tùng, bộ phận thay thế của các thiết bị thủy lực khí nén. 

 

 
(210) 4-2020-36339 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.6; A5.3.14; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH nông sản thực 

phẩm An Nhiên  (VN) 
Số 10 đường 21 Tháng 4, KP Cẩm Tân, 
phường Xuân Tân, thành phố Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu (gia vị); bột gừng; bột nghệ (gia vị). 
 

 
(210) 4-2020-36340 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.2; A26.3.6; A9.3.10; 18.3.21 
(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  

(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2020-36341 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.2; A26.3.6; A9.3.10; 18.3.21 

(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  
(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 

An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2020-36342 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 26.3.23; 26.3.1 

(591) Xanh dương đậm, xám, cam. 

(731) Công ty cổ phần A Z B   (VN) 
Số 24-24A, đường số 6, khu đô thị mới 

Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm; khung kim loại dùng cho xây dựng; 

công trình xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng thép.  

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất động sản; thu tiền 

thuê nhà, bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê nông trại; môi giới bất động sản; 

dịch vụ đại lý bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng dân dụng và công nghiệp; giám sát 

việc xây dựng công trình; dịch vụ nghề mộc; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công 

trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt và 

sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; xây dựng bến cảng, bến tàu; lắp đặt và sửa chữa thiết 

bị sưởi ấm; dịch vụ khoan nứt gãy thủy lực; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; 

lắp đặt và sửa chữa thiết bị phòng chống lũ lụt; lắp đặt thiết bị nhà bếp; xây dựng đê chắn 

sóng; dịch vụ làm kín công trình; cung cấp thông tin liên quan đến việc sửa chữa; xây dựng 

dưới nước; trang trí nội thất, ngoại thất. 
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(210) 4-2020-36343 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.21; 26.1.6; 26.15.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt. 
(731) Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai Thanh Long 1   (VN) 
ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; chế phẩm dùng 

để làm đồ uống không cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai, chế 
phẩm dùng để làm đồ uống không cồn.  

 

 
(210) 4-2020-36344 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LIVINGSENSE CO., LTD.  (KR) 

408-11, Jangjisan-ro, Gwangtan-myeon, 
Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình pha cà phê chạy điện; quạt điện; chăn điện dùng trong gia đình; máy giữ độ 

ẩm bằng điện dùng trong gia đình; ấm đun nước bằng điện [sử dụng trong gia đình]; nồi 
chiên không dầu; nồi nấu cơm điện; vỉ nướng điện; lò điện dùng trong gia đình; lò sưởi điện 
di động; máy sấy tóc điện 

 
 

(210) 4-2020-36345 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LIVINGSENSE CO., LTD.  (KR) 

408-11, Jangjisan-ro, Gwangtan-myeon, 
Paju-si, Gyeonggi-do,  Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ chứa đựng bằng nhựa dùng cho 

nhà bếp; ấm không chạy bằng điện; chảo để rán [không chạy bằng điện]; thùng rác; thớt 
dùng để cắt cho nhà bếp; hộp giữ lạnh mang đi được, không dùng điện; dụng cụ nấu ăn, 
không dùng điện; phích đựng chất lỏng; dụng cụ nhà bếp; bẫy sâu bọ; hũ đựng. 
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(210) 4-2020-36349 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH WEIJIA TEXTILES 
VINA  (VN) 
Nhà xưởng số 2, lô A5.9, đường N14, 
khu công nghiệp Đồng An 2, phường 
Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Cổ áo [quần áo]; cổ áo có thể tháo rời; cổ tay áo; quần áo; đai quần; giày.  

 

 
(210) 4-2020-36350 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH bảo vệ Gia Đình 
Việt  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà TECCO C, phường 
Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2020-36353 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh, nhũ vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm M 
D PHARCO  (VN) 
38/3/8 Trần Thánh Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến: hạt macca sấy, rang tách nứt; hạnh nhân rang sấy; 

hạt điều rang sấy; hạt óc chó rang sấy; chà là sấy khô.  
 

 
(210) 4-2020-36361 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.8 
(591) Hồng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh ClNDY C.   (VN) 

73 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2020-36362 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Tâm Phát  (VN) 
Số nhà B7, tổ 59, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ thần kinh. 
 

 
(210) 4-2020-36363 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Vương Gia  (VN) 
Số 14, ngõ 142 Nguyễn Ngọc Nại, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc y học cổ 

truyền. 

 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thuốc y học 

cổ truyền. 
 

 
(210) 4-2020-36364 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh da trời, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Vương Gia  (VN) 
Số 14, ngõ 142 Nguyễn Ngọc Nại, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thuốc y học 

cổ truyền. 
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(210) 4-2020-36365 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Vương Gia  (VN) 
Số 14, ngõ 142 Nguyễn Ngọc Nại, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thuốc y học 

cổ truyền. 

 
 

(210) 4-2020-36366 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(300) 40-2020-0132322 28.07.2020 KR 

40-2020-0132324 28.07.2020 KR 

  

(731) MYO JUNG KIM   (KR) 

5610-1804, 61, Wiryedong-ro, Sujeong-

gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 

of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm đẹp; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng cho 

tóc và da đầu, chế phẩm mỹ phẩm dành cho việc uốn và tạo nếp tóc; chế phẩm nhuộm tóc; 

sáp vuốt tóc giữ nếp; lông mày giả; nước hoa; dầu gội đầu; dầu gội cho tóc; xả phòng mỹ 

phẩm; xà phòng cho mục đích gia dụng; dung dịch tẩy rửa dùng cho cọ trang điểm mỹ 

phẩm, dải băng làm trắng răng được tẩm chế phẩm làm trắng răng [mỹ phẩm]; mỹ phẩm 

cho động vật, khăn đưọc thấm ướt chế phẩm làm sạch. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ uốn tóc dùng điện (dụng cụ cầm tay); dụng cụ làm thẳng tóc dùng điện 

(dụng cụ cầm tay); dụng cụ uốn sóng tóc dùng điện; dụng cụ uốn tạo kiểu tóc, không dùng 

điện; kẹp ép dùng điện để tạo kiểu tóc; dụng cụ làm sạch lông chạy bằng điện sử dụng cho 

mục đích cá nhân; kẹp uốn tóc không dùng điện; dụng cụ cạo lông không dùng điện, dụng 

cụ cầm tay; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dụng cụ cầm tay để uốn tóc, không dùng điện; 

kẹp uốn tóc dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng điện và dùng pin; kéo xén (tông đơ) 

cắt tóc cho cá nhân, dùng điện và không dùng điện; dụng cụ uốn lông mi, dùng điện; kéo 

tỉa tóc; kéo cắt tóc bỏ túi. 
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(210) 4-2020-36367 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A14.5.2; 1.15.5; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh đậm, xanh da 

trời, xanh lá cây, tím. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Hoàng Vũ  (VN) 
232/63 khu phố 2, phường Trung Dũng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo huấn luyện kỹ năng; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 

 
(210) 4-2020-36368 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.6; 25.1.25; 25.1.5; 25.7.25; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Đức Tân  
(VN) 
1073/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục). 
 

 
(210) 4-2020-36369 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.4; 1.3.1; A1.3.17; A5.5.20; 26.1.5; 

A5.3.14; 5.3.11 
(591) Vàng, xanh lá, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng  (VN) 
KDC số 32, thôn Văn Hà, xã Đức Phong, 
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 29: Chả lụa; chả bò; giò thủ; nem nướng. 
 

Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì kẹp nhân; xốt [gia vị]; nước xốt thịt; muối tiêu. 
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(210) 4-2020-36370 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.3; 26.2.7; 26.1.2 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã chăn nuôi tổng 
hợp sạch Nam Hồng Quảng  
(VN) 
Xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình 

 

(511)   Nhóm 31: Gà giống; gà thịt (còn sống); trứng gà để ấp. 
 

 
(210) 4-2020-36371 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Đinh Văn Mạnh  (VN) 
Số 16 ngõ 65 Trung Sơn Trầm, phường 

Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành 

phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dao kéo; dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); cối giã; thìa; dĩa ăn; bộ đồ ăn 

(dao, dĩa và thìa). 

 
 

(210) 4-2020-36372 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.23; 26.3.1; A26.3.5 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh TTHAO STORE  
(VN) 
Số 481, quốc lộ 22, ấp Bến Đò, xã Tân 

Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; bóp (ví); cặp xách; ba lô. 
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(210) 4-2020-36373 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.3.20; 26.3.23 

(591) Vàng nhạt, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Arcady 
Farms  (VN) 
Số 115, thôn Hiệp Thành 1, xã Tam Bố, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; trà; đồ uống trên cơ sở 

trà.  
 

 
(210) 4-2020-36374 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.15; 5.3.11; 6.1.2; 1.3.1; 25.12.1; 

26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, đen, vàng, cam, xám.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nông nghiệp Huy Phát  
(VN) 
Số 174, đường D7, KDC Hồng Loan, 

phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]. 
 

 
(210) 4-2020-36375 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Trắng, tím, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM DV giao 
nhận vận tải Đông Dương  (VN)
¤ 55 DC 36, đường D32, khu phố 4, 

phường An Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; chuyển phát thư tín; 

dịch vụ giao hàng qua bưu điện; vận tải; vận chuyển đồ đạc. 
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(210) 4-2020-36376 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 8.1.1; 1.15.11 
(591) Cam, xanh dương đậm, xanh dương nhạt.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hà Quyên  (VN) 
23 Xóm Củi, phường 11, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-36377 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 1.15.21; 8.3.1; 2.9.1 
(591) Trắng, da trời nhạt, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Quân Phúc  (VN) 
47 đường 909 Tạ Quang Bửu, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-36378 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.1; A5.5.22; 2.3.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, hồng, trắng sữa. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Quân Phúc  (VN) 
47 đường 909 Tạ Quang Bửu, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 
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(210) 4-2020-36379 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 2.3.1; 26.4.7 
(591) Trắng, xám, đen, đỏ, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Quân Phúc  (VN) 
47 đường 909 Tạ Quang Bửu, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm làm sạch dùng cho 

mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-36380 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng thương mại Phú Thọ  
(VN) 
Số 259, đường Trần Phú, KP5, thị trấn 
Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai    

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điện; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt thiết bị nhà bếp; lát đường; rải, phủ 
cát; xây dựng đê chắn sóng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công 
nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng.  

 

 
(210) 4-2020-36381 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.7; A24.15.7 
(591) Xanh da trời, xanh đen, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH One Touch 
International    (VN) 
Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (cụ thể là mua bán hàng hoá trên mạng internet) như: hoá 
mỹ phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, văn phòng phẩm, quần áo thời trang, giày dép.  

 

 
(210) 4-2020-36382 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.10; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Xanh da trời, xanh đen, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH One Touch 
International    (VN) 
Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức tour du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe; bán vé máy bay; 

dịch vụ làm visa, hộ chiếu.  
 

 
(210) 4-2020-36383 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

công nghiệp Việt  (VN) 
Phòng 801, toà nhà Silver Wings, 137A 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xi lanh dùng cho động cơ điện và động cơ; thiết bị 

nâng; động cơ và máy thủy lực; máy hút dùng cho mục đích công nghiệp; đồ gá dùng trong 
dụng cụ máy; robot công nghiệp. 

 
Nhóm 09: Robot người máy có trí tuệ nhân tạo; pin mặt trời; hệ thống điện cho việc điều 
khiển từ xa các thao tác công nghiệp; bình cứu hỏa; đầu phun cứu hỏa. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; dịch vụ xây, lát; xây 
dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; phá dỡ 
các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 40: Gia công kim loại; gia công phay; dịch vụ hàn; tôi kim loại; dịch vụ phay. 
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(210) 4-2020-36391 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huyền   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  

 

 
(210) 4-2020-36392 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.2; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Xanh, cam, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH TM-DV Hào Phú 

Phát PETRO  (VN) 
ấp ông Rùm, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng dầu; dầu nhiên liệu; nhiên liệu dùng cho động cơ; khí dầu mỏ; mỡ công 

nghiệp; mỡ bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2020-36394 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Việt 
Ben  (VN) 
11 lô A1 C/C 830 Sư Vạn Hạnh, phường 
13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; cho thuê biển quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm thương 

mại; quan hệ công chúng(pr); tổ chức sự kiện thương mại; quảng cáo thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ in 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể 
thao, giải trí); dịch vụ giải trí; sản xuất chương trình biểu diễn/dàn dựng chương trình biểu 
diễn; cho thuê đạo cụ phục vụ sân khấu, điện ảnh, nghệ thuật. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, cụ thể là dịch vụ thiết kế mẫu quảng cáo, thiết kế mẫu in ấn, 
thiết kế bao bì, thiết kế trang web; thiết kế logo (nhãn hiệu). 
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(210) 4-2020-36395 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng đồng, xám. 

(540) 

  

(731) Võ Thị Kim Oanh   (VN) 
77A đường 27, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang 

điểm. 
 

(210) 4-2020-36396 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu NABA VN  (VN) 
70 đường Hồ Văn Long, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xích xe máy.  

 

 
(210) 4-2020-36397 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 14.7.1 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thanh Tuyền  (VN) 
53 Đông Hưng Thuận 13, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn ghế, tủ, giường, cửa gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ.  

 

 
(210) 4-2020-36398 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.7.5; 

25.5.25; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá mạ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp và 
dịch vụ Chư Gu   (VN) 
Buôn Ka Tô, xã Chư Gu, huyện Krông 
Pa, tỉnh Gia Lai       
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(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua sơ chế, bảo quản; thịt bò khô một nắng; thịt bò khô; thịt lợn 
khô một nắng; thịt lợn khô. 

 
Nhóm 31: Cây giống; con giống; rau, củ, quả tươi.  

 

 
(210) 4-2020-36400 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 26.1.12 
(591) Trắng, hồng, tím nhạt, tím đậm. 

(540) 

  

(731) Vương Bảo Thy  (VN) 
54A5 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; thông tin về giáo dục; xuất bản sách và tạp chí; giải 

trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2020-36401 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.4; 26.3.23; A26.11.8; 6.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Amimexco  
(VN) 
156 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; bộ đồ quần áo bảo hộ dùng cho mục 

đích y tế; găng tay cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; dụng cụ tiêm chích 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-36402 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-36403 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 
cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36404 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh  (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 
cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36405 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 
cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36406 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 
cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-36407 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36408 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36409 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36410 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 

nghiệm cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-36411 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 

Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 

nghiệm cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-36412 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 

Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 

nghiệm cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-36413 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 

Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 

nghiệm cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-36414 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36415 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36416 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 

cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-36417 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ mới Hải Thịnh   (VN) 
NV1-18 khu đô thị DreamTown, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
891 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; giày ống 
cho mục đích y tế; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế; thiết bị xét 
nghiệm cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36418 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, hồng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đậu hũ Hoa Anh 
Đào  (VN) 
480/52B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ (đậu hũ); sữa đậu nành; các sản phẩm sữa từ đậu nành; đậu nành hạt; 
chả (làm từ đậu nành). 

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm: đậu phụ (đậu hũ), sữa đậu nành, 
các sản phẩm sữa từ đậu nành; đậu nành hạt, chả (làm từ đậu nành). 

 

 
(210) 4-2020-36419 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 25.1.6; 5.7.2 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội  
(VN) 
Số 183 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2020-36420 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 5.7.2; A26.11.12; 26.11.3 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội  
(VN) 
Số 183 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2020-36421 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.11.15; 26.1.2 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội  
(VN) 
Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2020-36422 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.11.15; 25.1.9 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội  
(VN) 
Số 183 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2020-36423 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TIBON BY JAYDEN  
(VN) 
61 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa. 
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(210) 4-2020-36424 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.5.1; 26.7.25; A26.11.7; 26.4.1 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần bê tông và 
xây dựng Thăng Long  (VN) 
ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 

NGOC LAW COMPANY LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 
 

 
(210) 4-2020-36425 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1 

(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bạc Minh Cảnh  
(VN) 
Số 28, ngõ 151, đường Nguyễn Đức 

Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, kim Ioại quý, đồ trang sức nữ trang, đồ trang sức 

mỹ nghệ. 

 

 
(210) 4-2020-36426 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 7.3.1; 6.1.2 

(591) Trắng, vàng, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nestfarm  
(VN) 
Số 16 đường Nguyễn Trung Trực, 

phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi và dẫn dụ chim yến; khai thác yến sào. 
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(210) 4-2020-36427 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.21 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nestfarm  
(VN) 
Số 16 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi và dẫn dụ chim yến; khai thác yến sào. 

 

 
(210) 4-2020-36428 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 5.5.19; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Trắng, đen, nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nestfarm  
(VN) 
Số 16 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt, thủy sản (chưa qua chế biến), thịt, thủy sản (đã qua chế biến).  

 

 
(210) 4-2020-36429 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 5.5.19; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Trắng, đen, nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nestfarm  
(VN) 
Số 16 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng bổ 

sung các chất tăng cường miễn dịch, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thịt, thủy sản 
(chưa qua chế biến), thịt, thủy sản (đã qua chế biến). 
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(210) 4-2020-36430 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; 3.7.10; 3.7.16; A1.1.10 
(591) Trắng, đen, nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nestfarm  
(VN) 
Số 16 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng bổ sung sức khỏe từ yến, thực phẩm chức năng 

chứa yến sào (tổ yến) hoặc chiết xuất từ yến sào (tổ yến) (dùng cho mục đích y tế), tổ yến, 
thủy sản (chưa qua chế biến), tổ yến, thủy sản (đã qua chế biến), nước yến, nước giải khát 
làm từ yến. 

 

 
(210) 4-2020-36431 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.13; 3.7.10; 3.7.16; A1.1.10 
(591) Trắng, đen, nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nestfarm  
(VN) 
Số 16 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng bổ sung sức khỏe từ yến, thực phẩm chức năng 

chứa yến sào (tổ yến) hoặc chiết xuất từ yến sào (tổ yến) (dùng cho mục đích y tế), tổ yến, 
thủy sản (chưa qua chế biến), tổ yến, thủy sản (đã qua chế biến), nước yến, nước giải khát 
làm từ yến. 

 

 
(210) 4-2020-36433 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng phát triển bất động sản 
CT  (VN) 
Số 32B đường Cao Thắng, phường An 
Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mắt kính, đồng hồ, túi xách. 
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Nhóm 36: Hoạt động kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2020-36434 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) KIYOU JOCHUGIKU CO., LTD.  (JP) 

1135, Kami, Shimotsu-cho, Kainan-shi, 

Wakayama 649-0164 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí; chất diệt 

khuẩn dạng xịt; chế phẩm khử mùi phòng dạng xịt; chất diệt khuẩn; chế phẩm kháng khuẩn 

để ức chế vi khuẩn. 
 

 
(210) 4-2020-36435 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.9; 26.4.3; A25.7.2 

(591) Xanh cốm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Phương Tùng  (VN) 
Số 12, Lương Định Của, phường Cái 

Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-36436 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Phương Tùng  (VN) 
Số 12, Lương Định Của, phường Cái 

Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính; máy vi tính; máy tính xách tay điện thoại thông 

minh; đồng hồ thông minh; máy tính bảng. 
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(210) 4-2020-36438 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KING POWER 
Việt Nam  (VN) 
Số 119, khu phố Bình Phước A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn (dùng cho máy nén khí). 
 

Nhóm 07: Máy nén khí trục vít (thiết bị công nghiệp). 
 

Nhóm 11: Máy sấy khí; bộ lọc khí tinh, bộ lọc khí thô (thiết bị công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2020-36439 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KING POWER 
Việt Nam  (VN) 
Số 119, khu phố Bình Phước A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn (dùng cho máy nén khí). 
 

Nhóm 07: Máy nén khí trục vít (thiết bị công nghiệp). 
 

Nhóm 11: Máy sấy khí; bộ lọc khí tinh, bộ lọc khí thô (thiết bị công nghiệp).  
 

 
(210) 4-2020-36440 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KING POWER 
Việt Nam   (VN) 
Số 119, khu phố Bình Phước A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn (dùng cho máy nén khí).  
 

Nhóm 07: Máy nén khí trục vít (thiết bị công nghiệp).  
 

Nhóm 11: Máy sấy khí; bộ lọc khí tinh, bộ lọc khí thô (thiết bị công nghiệp).   
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(210) 4-2020-36441 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KING POWER 
Việt Nam   (VN) 
Số 119, khu phố Bình Phước A, phường 

Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn (dùng cho máy nén khí).  

 

Nhóm 07: Máy nén khí trục vít (thiết bị công nghiệp).  

 

Nhóm 11: Máy sấy khí; bộ lọc khí tinh, bộ lọc khí thô (thiết bị công nghiệp).   
 

 
(210) 4-2020-36442 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KING POWER 
Việt Nam  (VN) 
Số 119, khu phố Bình Phước A, phường 

Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn (dùng cho máy nén khí).  

 

Nhóm 07: Máy nén khí trục vít (thiết bị công nghiệp).   

 

Nhóm 11: Máy sấy khí; bộ lọc khí tinh, bộ lọc khí thô (thiết bị công nghiệp).   
 

 
(210) 4-2020-36443 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Nguyễn Văn Lý   (VN) 
ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Quả cầu đá (dùng trong trò chơi đá cầu).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quả cầu đá (dùng trong trò chơi đá cầu).  
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(210) 4-2020-36444 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH GREENLEAF 
BIOTECH (VIETNAM)   (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, số 52, đường 

Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; mỹ phẩm; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm thơm không khí; 

hương liệu (tinh dầu).  

 

Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; khăn vệ sinh.  

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch 

vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; 

quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2020-36445 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.13.1; 26.4.1; A26.4.5 

(731) Công ty TNHH GREENLEAF 
BIOTECH (VlETNAM)   (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, số 52, đường 

Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, chế phẩm làm sạch; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản 

xuất và dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng không 

chứa thuốc.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y 

tế; thuốc diệt côn trùng; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; bông dùng cho mục đích y tế; 

khăn vệ sinh.  

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; bìa cứng; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy; khăn lau 

mặt bằng giấy; giấy lau để làm sạch.  
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(210) 4-2020-36446 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, vàng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 
ALO VET  (VN) 
Số 10, ngách 1, ngõ 32A, đường Ngô 
Quyền, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chÓ phẩm thú y.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y.  
 

 
(210) 4-2020-36447 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bồ Câu  (VN) 
Số nhà 68, ngõ Văn Chương II, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, đường bộ, hàng không; dịch vụ 
chuyển phát nhanh hàng hóa; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ giao hàng; môi giới 
vận tải [gửi hàng hóa].  

 

(210) 4-2020-36448 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh lam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Hoàng Ngân   (VN) 
Số 283, dịch vụ 11, KĐT Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da bao gồm: cặp; ba lô; valy; túi du lịch; túi xách. 

 

 
(210) 4-2020-36449 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.21; 6.1.2; 3.2.13; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Hoàng Ngân   (VN) 
Số 283, dịch vụ 11, KĐT Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da bao gồm: cặp; ba lô; valy; túi du lịch; túi xách. 
 

 
(210) 4-2020-36450 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.8; 2.1.8; A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1; 

A1.1.10; A1.1.3 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vân Anh  (VN) 
CH309 T3 CT1-BTTM-BQP TDP Trung 
3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cho người.  

 

 
(210) 4-2020-36451 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lương   (VN) 
Số 30T2 Hàng Gà, phường Cát Dài, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2020-36452 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phương  (VN) 
Thôn Cao Trung, xã Đình Phùng, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy. 
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(210) 4-2020-36453 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.11.7; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Trần Thị Thu Hương  (VN) 

Số nhà 177, tổ 4, phố Tân Thành, phường 
Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho 

thuê bàn, ghế, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị chiếu sáng, không 
dùng cho trường quay hoặc nhà hát; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2020-36454 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Trần Diệp Minh Tuyết  (US) 

9671 LA Esperanza Ave, Fountain Vly, 
CA 92708 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa cd và dvd về âm thanh và video trong lĩnh vực âm nhạc; đĩa cd và dvd về âm 

nhạc và nhạc nền phim điện ảnh; bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống; bản ghi 
âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống và được cung cấp qua mạng viễn thông, các thiết bị 
không dây, qua phân phát trực tuyến và bằng internet và mạng lưới toàn cầu; thiết bị để hát 
với nhạc nền ghi sẵn và có lời bài hát có thể hiện trên màn hình. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc và phim được ghi trước và tải xuống được; dịch 
vụ bản lẻ trực tuyến nhạc chuông tải xuống được. 

 
Nhóm 38: Phát tài liệu âm thanh, hình ảnh và nghe nhìn qua internet; dịch vụ truyền video 
theo yêu cầu; cung cấp thông tin trực tuyến về phim, chương trình truyền hình và giải trí 
video thông qua internet; dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh và/hoặc chương trình nghe 
nhìn (bằng bất kỳ phương tiện nào); truyền video thông qua ứng dụng trên điện thoại thông 
minh; cung cấp nội dung streaming (truyền tải nội dung trực tiếp qua internet), có thể tải 
xuống được mang tính chất của tác phẩm nghe nhìn, trailer (đoạn phim quảng cáo cho một 
chương trình nghe nhìn), chương trình âm nhạc bằng phương tiện là một mạng máy tính 
toàn cầu và mạng lưới thông tin liên lạc. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ giải trí về âm 
nhạc; cung cấp nhạc nền ghi sẵn có hoặc không có hình nền và/hoặc lời bài hát thể hiện trên 
màn hình có kết nối với máy vi tính; cung cấp nhạc kỹ thuật số không tải xuống được từ 
internet; cung cấp thông tin về âm nhạc qua internet; cung cấp nhạc trực tuyến không tải 
xuống được; trình diễn sân khấu; sản xuất, phân phối và giới thiệu các tác phẩm nghe nhìn 
dưới dạng phim và chương trình truyền hình. 
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(210) 4-2020-36455 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Sơn    (VN) 
Phòng 1311 chung cư A15 Công an 

Thanh Trì, ngõ 64 Kim Giang, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 
 

 
(210) 4-2020-36456 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Sơn    (VN) 
Phòng 1311 chung cư A15 Công an 

Thanh Trì, ngõ 64 Kim Giang, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 
 

 
(210) 4-2020-36457 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Sơn    (VN) 
Phòng 1311 chung cư A15 Công an 

Thanh Trì, ngõ 64 Kim Giang, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 
 

 
(210) 4-2020-36458 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Sơn   (VN) 
Phòng 1311 chung cư A15 Công an 

Thanh Trì, ngõ 64 Kim Giang, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 
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(210) 4-2020-36459 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

thương mại Vũ Hoàng  (VN) 
Số 5/24/113, phố Nguyễn Chính, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo nước. 

 

 
(210) 4-2020-36460 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

điện tử UNIGROUP Việt Nam  
(VN) 
Tầng 3 tòa nhà Generalexi, số 130 
Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo may sẵn; quần áo lót; quần áo tắm; quần áo 

ngủ. 
 

 
(210) 4-2020-36461 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Hoàng  (VN) 
91/7 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; chương trình máy tính; bao 

đựng điện thoại thông minh; điện thoại di động; điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện 
thoại thông minh; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho 
điện thoại thông minh; thiết bị sạc pin; tai nghe; loa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán: máy tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy 
tính, chương trình máy tính, bao đựng điện thoại thông minh, điện thoại di động, điện thoại 
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thông minh, vỏ bọc cho điện thoại thông minh, vỏ bọc dùng cho máy tính bảng, màng 
mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh, thiết bị sạc pin, tai nghe, loa.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt phần cứng máy tính; bảo dưỡng 
máy vi tính; sửa chữa điện thoại di động, máy nghe nhạc. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ bóng đá. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; lập trình máy tính; cài đặt 
phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-36462 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phạm Thanh  (VN) 
41 Bác ái, phường Tân Thành, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm; tấm đệm để ngủ. 

 

 
(210) 4-2020-36463 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) WILLFARM CO., LTD.  (JP) 

1-18-14, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 
103-0027, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc tóc [dầu xả dưỡng tóc]; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; kem đánh răng; nước hoa và chất thơm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xà phòng; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dầu gội đầu; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn sản phẩm chăm 
sóc tóc [dầu xả dưỡng tóc]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn kem đánh răng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn nước hoa và 
chất thơm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn chất bổ sung ăn kiêng dành cho người; phân tích 
quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp 
thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; 
dịch vụ cung cấp thông tin y tế; dịch vụ khám sức khỏe; dịch vụ kiểm tra y tế; tư vấn về 
dinh dưỡng và ăn kiêng; cho thuê thiết bị y tế; cho thuê máy móc và thiết bị sử dụng trong 
thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2020-36464 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; giày cao su; dép; giày. 
 

 
(210) 4-2020-36466 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.9.10; A5.11.13; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Hợp tác xã măng tre Thành 

Tâm  (VN) 
Tổ 5, ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Măng khô. 

 

 
(210) 4-2020-36467 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23 (540) 

  

(731) Vũ Thị Ngọc Thúy  (VN) 
399/8 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; vật phẩm bằng bìa cứng; vật dụng để cắm bút; đồ 

dùng văn phòng trừ đồ đạc; tấm lót bằng giấy; giấy bọc chậu hoa. 
 

 
(210) 4-2020-36468 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, xanh cốm, tím. 
(731) Hợp tác xã dược liệu Phúc 

Lộc Thọ Bình Phước  (VN) 
ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu sâm (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-36469 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.3; A26.1.18; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Trắng, nâu đậm, nâu nhạt, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư VTIMES  (VN) 
47 Bis Huỳnh Khương Ninh, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; hoạt động văn 

phòng. 
 

 
(210) 4-2020-36470 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.20; 2.1.2 
(731) Công ty TNHH Factory Outlet  

(VN) 
332/123/1A Dương Quảng Hàm, phường 
5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt). 
 

 
(210) 4-2020-36471 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.2.1; 26.13.25 
(591) Vàng, cam, đen. 
(731) LIN HAN JEN   (TW) 

No. 19, Lane 88, Yiyong Road, Bade 
Area, Bade District, Taoyuan City, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán bar; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-36472 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh lá đậm, hồng, xanh nõn chuối, 

cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VM 
Commerce  (VN) 
70 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; cung cấp thông tin 

kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh 
doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; sản 
xuất các chương trình mua sắm trực tuyến. 

 
Nhóm 38: Truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền video theo yêu 
cầu. 

 

 
(210) 4-2020-36473 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VM 
Commerce  (VN) 
70 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; cung cấp thông tin 

kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh 
doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; sản 
xuất các chương trình mua sắm trực tuyến. 

 
Nhóm 38: Truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền video theo yêu 
cầu. 

 

 
(210) 4-2020-36474 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Bike Nam Bắc  
(VN) 
Thôn Ngọc Động, xã Bình Dương, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe đạp ba bánh.  
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(210) 4-2020-36475 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương Lẫm  (VN) 
Số 52 Cầu Kinh, khu phố 4, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-36476 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.5.25; 3.1.14; A3.1.25; 21.3.1 
(591) Xanh lá cây, xám, đen, vàng sẫm, da 

cam, da cam nhạt, đỏ, xanh dương. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm để hỗ trợ phát triển não bộ và chức năng nhận thức, giúp thị lực khỏe 
mạnh; dược phẩm hỗ trợ cải thiện chức năng miễn dịch; dược phẩm hỗ trợ cho xương và 
chức năng cơ khỏe mạnh; thực phẩm dinh dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y 
tế; thực phẩm bổ sung cho con người để phát triển trí não và chức năng nhận thức, cải thiện 
thị lực khỏe mạnh, cải thiện chức năng miễn dịch, cải thiện chức năng cho xương và chức 
năng cơ khỏe mạnh. 

 

 
(210) 4-2020-36477 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 3.1.14; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xám, đen, vàng sẫm, da 

cam, da cam nhạt, đỏ, xanh dươn, ghi, 
xanh lơ, xanh lơ đậm. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm để hỗ trợ phát triền não bộ và chức năng nhận thức, giúp thị lực khỏe 
mạnh; dược phẩm hỗ trợ cải thiện chức năng miễn dịch; dược phẩm hỗ trợ cho xương và 
chức năng cơ khỏe mạnh; thực phẩm dinh dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y 
tế; thực phẩm bổ sung cho con người để phát triển trí não và chức năng nhận thức, cải thiện 
thị lực khỏe mạnh, cải thiện chức năng miễn dịch, cải thiện chức năng cho xương và chức 
năng cơ khỏe mạnh. 

 

 
(210) 4-2020-36478 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25; 5.9.24 
(591) Vàng, xanh lá cây, vàng nâu, vàng nâu 

nhạt, đỏ, trắng xám, hồng, đen, da cam. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36479 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.24; A3.5.25; 26.1.6; 26.15.1 
(591) Vàng, hồng phấn, vàng sẫm, vàng nâu, 

hồng, đen, trắng, nâu đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36480 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25; A18.5.6; 21.1.16 
(591) Vàng sẫm, vàng, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, nâu, vàng nâu, hồng, trắng, 
đen. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và đụng cụ y tế, đụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng đa, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, đầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2020-36481 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25; A18.5.6; 21.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, nâu, hồng 

phấn, vàng nâu, đen, vàng nhạt, vàng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng đa, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, đầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-36482 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25; 5.7.24 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, vàng, 

vàng nhạt, vàng nâu, đen, hồng, vàng 
cam, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
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kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng đa, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 

từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 

gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, đầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 

uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 

và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-36483 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.5.1; A3.5.25; 19.3.1; 25.7.25 

(591) Đỏ đun, hồng phấn, vàng, vàng nâu, 

vàng sẫm, đen, hồng, trắng, vàng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP   (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 

mới Dương Nội, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng đa, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 

từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 

gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, đầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 

uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 

và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2020-36484 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A19.3.4; 26.15.15; A26.11.12; 9.1.10 
(591) Hồng, hồng đậm, trắng, đen, ghi. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36485 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A19.3.4; 26.15.15; A26.11.12; 9.1.10 
(591) Tím, trắng, đen, hồng, hồng đậm. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-36486 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.14; 1.15.5; 1.5.1; 18.3.2 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH vận tải thủy bộ 

Hải Hà  (VN) 
Số nhà 132, tổ dân phố số 6, thị trấn 
Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải biển. 
 

(210) 4-2020-36487 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anh Khuê Sài 
Gòn   (VN) 
Số 104 Hùng Vương, phường 2, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian; đồng hồ; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức 

năng]; cơ cấu đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; mặt kính đồng hồ; hộp dây cót (dùng trong 
sản xuất đồng hồ); kim đồng hồ; vỏ đồng hồ (bộ phận của đồng hồ); đồ trang sức; đá quý; 
lò xo của đồng hồ; mặt kính của đồng hồ; ghim cài để trang sức; hộp trưng bày đồng hồ; 
kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; mặt đồng hồ (dùng trong sản xuất đồng hồ).   

 
Nhóm 35: Mua bán trong siêu thị, trung tâm thương mại, trong các cửa hàng chuyên doanh 
các mặt hàng: dụng cụ đo thời gian, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồng hồ chạy điện, đông hồ 
điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng], đồng hồ bấm giây, cơ cấu đồng hồ, dây đồng 
hồ đeo tay, dây chuyền đeo đồng hồ, mặt kính đồng hồ, kim đồng hồ, vỏ đồng hồ, bộ máy 
đồng hồ, lò xo đồng hồ, phần mềm và thiết bị ngoại vi, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy 
tính tiền, máy hút bụi, máy tính điện tử, băng đĩa từ, đĩa quang chưa ghi, thẻ nhớ, usb, pin, 
máy chiếu, mỹ phẩm, nước hoa, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh, 
hình ảnh, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, vải, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga 
trải giường, gối, hàng dệt, hàng may mặc, giày dép, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc 
lá, thuốc lào, thủy sản, rau, quả, cà phê, chè, đường, sữa, sản phẩm sữa, bánh kẹo, bột, tinh 
bột, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, trò chơi, đồ chơi, vật liệu xây dựng, đồ điện gia 
dụng (máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò 
vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút mùi, máy xay cầm tay, nồi nướng, nồi chiên), mắt 
kính.   

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy móc, thiết bị điện tử, đồng hồ; trang trí nội 
thất, ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2020-36488 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Anh Khuê Sài 
Gòn      (VN) 
Số 104 Hùng Vương, phường 2, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian; đồng hồ; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức 
năng]; cơ cấu đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; mặt kính đồng hồ; hộp dây cót (dùng trong 
sản xuất đồng hồ); kim đồng hồ; vỏ đồng hồ (bộ phận của đồng hồ); đồ trang sức; đá quý; 
lò xo của đồng hồ; mặt kính của đồng hồ; ghim cài để trang sức; hộp trưng bày đồng hồ; 
kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; mặt đồng hồ (dùng trong sản xuất đồng hồ).    

 
Nhóm 35: Mua bán trong siêu thị, trung tâm thương mại, trong các cửa hàng chuyên doanh 
các mặt hàng: dụng cụ đo thời gian, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồng hồ chạy điện, đông hồ 
điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng], đồng hồ bấm giây, cơ cấu đồng hồ, dây đồng 
hồ đeo tay, dây chuyền đeo đồng hồ, mặt kính đồng hồ, kim đồng hồ, vỏ đồng hồ, bộ máy 
đồng hồ, lò xo đồng hồ, phần mềm và thiết bị ngoại vi, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy 
tính tiền, máy hút bụi, máy tính điện tử, băng đĩa từ, đĩa quang chưa ghi, thẻ nhớ, usb, pin, 
máy chiếu, mỹ phẩm, nước hoa, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh, 
hình ảnh, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, vải, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga 
trải giường, gối, hàng dệt, hàng may mặc, giày dép, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc 
lá, thuốc lào, thủy sản, rau, quả, cà phê, chè, đường, sữa, sản phẩm sữa, bánh kẹo, bột, tinh 
bột, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, trò chơi, đồ chơi, vật liệu xây dựng, đồ điện gia 
dụng (máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò 
vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút mùi, máy xay cầm tay, nồi nướng, nồi chiên), mắt 
kính.   

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy móc, thiết bị điện tử, đồng hồ; trang trí nội 
thất, ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2020-36489 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 13.1.6; A15.9.10 
(591) Trắng, xanh than, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh đèn trang trí 
SIMONA   (VN) 
Số 45, TT28 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí. 
 

Nhóm 35: Buôn bán đèn trang trí.  
 

 
(210) 4-2020-36491 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại quốc tế VITEXCO  
(VN) 
20/5 Trần Văn Mười, tổ 8, ấp Xuân Thới 
Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; mỡ bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2020-36492 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.5.25; A26.1.18; 26.1.1; 26.7.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tiến Dinh 
Sport   (VN) 
Số 125 Tây Sơn, phường Quang Trung, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; giày thời trang; quần áo thể thao; tất (vớ); thắt lưng trang phục.  

 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao (không thuộc các nhóm khác); thiết bị dùng trong thể 

thao; trò chơi; đồ chơi và đồ vật dùng để chơi; dụng cụ câu cá. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm cụ thể là: dụng cụ thể 

dục thể thao, thiết bị dùng trong thể thao, trò chơi, đồ chơi và đồ vật dùng để chơi, dụng cụ 

tập luyện, phụ kiện tập luyện yoga, fitness, gym, dụng cụ và phụ kiện hỗ trợ tập luyện thể 

dục thể thao, yoga, fitness, gym, thảm dùng tập thể dục, tập Yoga, dụng cụ và phụ kiện hỗ 

trợ trong các hoạt động dã ngoại, leo núi, đi bộ đường trường; dụng cụ dùng để đi câu cá 

như: máy câu, cần câu, lưỡi câu, dây câu, mồi câu, dụng cụ và thiết bị massage như: máy 

massage, đai massage, bóng massage, gậy massage, quần áo và phụ kiện thời trang cho tập 

luyện thể dục thể thao như: quần, áo, giày, khăn, găng tay, bít tất, ví, balo, túi xách, phụ 

kiện bảo hộ, bảo vệ cho tập luyện thể dục thể thao như: bảo vệ chân, cổ chân, đầu gối, 

khuỷu tay, cổ tay, lưng, bụng, đầu, cổ, dụng cụ và phụ kiện phục hồi chấn thương, chỉnh 

hình. 
 

 
(210) 4-2020-36493 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.13.25; 26.3.1 

(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Đông Dương Telecom    (VN) 
B018, Tháp The Manor, phường Mỹ 

Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
918 

(210) 4-2020-36494 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Đông Dương Telecom   (VN) 
B018, Tháp The Manor, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 
 

(210) 4-2020-36495 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A19.7.16; 5.3.20; 26.1.1; 1.15.11 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược thảo Phúc 
Lâm   (VN) 
Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn, thị xã Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đông trùng hạ thảo 

(dùng cho mục đích y tế); trà thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thảo dược. 
 

Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo đã được bảo quản (dùng làm thực phẩm). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế, đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), trà thảo dược, thảo dược, 
đông trùng hạ thảo đã được bảo quản, đông trùng hạ thảo tươi, rượu đông trùng hạ thảo, mật 
ong ngâm đông trùng hạ thảo. 

 

 
(210) 4-2020-36496 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.7.22; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây, vàng, vàng 

nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lỏi Tươi Agrico  
(VN) 
Tiểu khu Thảo Nguyên, thị trấn NT Mộc 
Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
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(511)   Nhóm 31: Quả tươi; cây giống; cây trồng; trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; hạt 
giống thực vật.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống làm từ nước ép 
trái cây không có cồn; tinh dầu dùng để chế biến đồ uống.  

 

 
(210) 4-2020-36497 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 9.5.1; A9.5.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Như Bằng   (VN) 
Thôn 3, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; balô; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; ví tiền (túi cầm tay cho phụ 

nữ); ví tiền (ví bỏ túi); bao/túi/bị/xắc. 
 

 
(210) 4-2020-36498 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Ngô Thị Tú Linh   (VN) 

130 Mặc Vân, phường 12, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: ghế; bàn; tủ; kệ; két nhựa; rổ, giỏ, sọt (không bằng kim loại); 

giá sách; giá đựng gương; bàn trang điểm; khung ảnh; nắp đậy không bằng kim loại dùng 
cho đồ chứa đựng; móc áo, không bằng kim loại; tấm nâng hàng không bằng kim loại. 

 
Nhóm 21: Sản phẩm nhựa gia dụng như: rổ, giỏ dùng cho gia đình; xô, thùng; chai, lọ; lọ 
đựng gia vị; đồ chứa đựng cách nhiệt, giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho 
gia đình và nhà bếp; bộ đồ ăn; khay dùng cho mục đích gia đình; tách, chén, cốc; ca; bình, 
hũ; gầu; chậu giặt; cái kẹp phơi quần áo; bình cắm hoa; chậu hoa; thùng rác; dụng cụ hốt 
rác; chổi; bàn chải; lồng bàn; dụng cụ nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2020-36499 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 5.5.16; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần VIET-JA   (VN) 

24 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; khăn lau em bé được tẩm chế phẩm làm sạch; 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; xà phòng khử 
mùi [không dùng cho mục đích y tế].  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thuốc y học cổ truyền; 
chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, dầu 
thơm, khăn lau em bé được tẩm chế phẩm làm sạch, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích 
vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, xà phòng khử mùi [không dùng cho mục đích y tế], 
dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y, thuốc y học cổ truyền, chế phẩm 
dược, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y 
tế.  

 

(210) 4-2020-36500 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 1.3.1; 25.3.1; 

A26.11.9 
(591) Xanh, da cam, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

Châu Âu   (VN) 
Số nhà 36, ngõ 134 đường Vạn Phúc, tổ 
dân phố Hạnh Phúc, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Móc bằng kim loại để treo đồ; móc treo quần áo bằng kim loại; móc bằng kim 

loại cho giá treo quần áo.  
 

Nhóm 21: Giàn phơi quần áo (giàn phơi thông minh); giàn phơi đồ giặt; kẹp phơi quần áo; 
giá phơi đồ quay được; khung căng quần áo; vật dụng treo và giữ thẳng cho quần.  

 

 
(210) 4-2020-36501 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thang máy kỹ 

thuật điện Toshiva  (VN) 
38/28 ấp 7, Xuân Thới Thượng 59, xã 
Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy.  
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(210) 4-2020-36502 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20; 5.7.27 

(731) Cơ sở Thiện Thiện Thành  (VN) 
06/D chợ Tháp Mười, khóm 4, thị trấn 

Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
 

 
(210) 4-2020-36503 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.1.18; 26.1.2; 1.15.21; 5.7.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần AQUA BIGMAN  
(VN) 
554 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 32: Nước chanh muối dùng để giải khát; nước uống đóng chai, đóng bình; nước 

khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ uống); các loại đồ uống không cồn; nước giải khát bằng 

trái cây.  

 

 
(210) 4-2020-36504 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2020-36505 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; 5.3.16; A5.3.13; A2.3.18; 26.4.2 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Việt Trinh  (VN) 
L2 - 04.04 Vinhomes Central Park, 

phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán trà chanh, quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2020-36506 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.20; 5.7.24; 26.1.1; A5.7.22 

(591) Trắng, xanh lá cây, hồng, đen. 

(731) HTX dịch vụ nông nghiệp thủy 
sản Kim Trung  (VN) 
Xóm 1, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả dưa hấu tươi; quả dưa lê tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36507 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.1.22; 2.1.1; 2.3.22; 2.3.1; 4.5.1; 5.5.16; 

A5.5.20; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, da cam, vàng. 

(731) Hợp tác xã Sinh Dược  (VN) 
Xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 20: Tranh làm từ lá bồ đề. 
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(210) 4-2020-36508 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.25; A5.3.15; 1.15.24; A26.4.18 
(591) Xanh lục, vàng đất. 
(731) Hợp tác xã Sinh Dược  (VN) 

Xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, 
tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

 
(210) 4-2020-36509 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.4 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và xây dựng Gia Phát  
(VN) 
Số nhà 30, ngách 96, ngõ 64, phố Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-36510 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 25.5.2; 26.15.3; 26.4.9; 25.1.25; 

9.1.10 
(591) Xanh lam đậm, xanh da trời, hồng nhạt, 

cam nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

LOCA  (VN) 
Thửa đất 60, tờ bản đồ 122, tổ 3, đường 
Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: đồ lưu niệm, hàng lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ; dịch 

vụ cửa hàng bán đồ lưu niệm, quà tặng. 
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(210) 4-2020-36511 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Hyundaitruck 

& Bus  (VN) 
Km12, đường 32, phường Phúc Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu các sản phẩm chăm sóc răng miệng: bàn 

chải đánh răng hoạt động bằng pin, các loại đầu bàn chải dùng cho bàn chải đánh răng hoạt 
động bằng pin, máy và thiết bị làm sạch răng bằng nước dùng điện hoặc không dùng điện, 
các loại vòi phun dùng cho máy và thiết bị làm sạch răng bằng nước, máy và thiết bị làm 
trắng răng bằng tia uv, máy và thiết bị lấy cao răng, máy và thiết bị tẩy trùng bàn chải đánh 
răng, dụng cụ nha khoa bằng tia uv, tăm và chỉ nha khoa, miếng dán làm trắng răng, gel 
làm trắng răng, bột than hoạt tính làm trắng răng, kem đánh răng, nước súc miệng làm thơm 
miệng và diệt khuẩn miệng, nước làm thơm miệng, diệt khuẩn miệng dưới dạng chai xịt, 
kẹo cao su nha khoa làm sạch và trắng răng, diệt khuẩn miệng, dụng cụ và thiết bị niềng 
răng. 

 

 
(210) 4-2020-36513 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 25.1.9 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa dầu D.A.T 
PETROL  (VN) 
Tổ 1, khu phố Hương Giang, phường 
Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 
 

(210) 4-2020-36514 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; 1.15.23; 2.9.1; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ LADEVAN  (VN) 
F15B/K97, khu phố Long Đức 1, phường 
Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-36515 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.4; 2.1.22 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Ngụy Phan Thắng  (VN) 
129B An Thái, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 29: Chuối chiên. 
 

 
(210) 4-2020-36516 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.5.3 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thịnh Tấn Phát  
(VN) 
30/26B đường 22, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; phụ gia (hóa chất).  

 

 
(210) 4-2020-36517 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; A26.11.12 
(731) TARAMI CO., LTD.  (JP) 

2178 Nakazato-Machi, Nagasaki-Shi, 
Nagasaki, Japan 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua hoa quả; sản phẩm sữa chứa hoa quả; sản phẩm sữa; rau đông lạnh; trái 
cây đông lạnh; trái cây và rau củ quả đã chế biến; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa]; 
đậu phụ; hỗn hợp xúp chứa hoa quả; đồ ăn đã được chế biến bao gồm bột cà-ri, thịt hầm và 
hỗn hợp xúp. 

 

Nhóm 30: Thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; thạch chứa rau [dạng kẹo bánh]; thạch sữa chua 
[dạng kẹo bánh]; thạch chứa gạo [dạng kẹo bánh]; bánh putđing; kem lạnh; kem trái cây 
[đá lạnh]; bánh kẹo chứa sữa [không chứa thuốc]; bánh kẹo; hỗn hợp kem lạnh; hỗn hợp 
kem trái cây [đá lạnh]; hỗn hợp bánh kẹo ăn liền; chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm 
[không từ tinh dầu]; trà; cà phê; ca cao; bánh mỳ và bánh sữa nhỏ; bánh mì kẹp nhân; bánh 
mỳ kẹp thịt (bánh hamburger); bánh pizza; bánh mỳ kẹp xúc xích (bánh mỳ hotdog); bánh 
patê thịt; chế phẩm ngũ cốc. 
 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; cây mía đường; hạt giống và củ hành/củ tỏi (bulbs); cây; cỏ 
[cây]; thảm cỏ tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí; cây giống; cây non; hoa [tự nhiên]; đồng 
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cỏ [tự nhiên]; cây cảnh nhỏ trồng trong chậu [cây bonsai]; hạt kê đuôi cáo (kê vàng - foxtail 
millet), chưa chế biến; hạt kê proso (kê châu âu - prosomillet), chưa chế biến; hạt vừng, 
chưa chế biến; kiều mạch, chưa chế biến; ngô; hạt kê barnyard của nhật, chưa chế biến 
(japanese barnyard millet); lúa mì, lúa mạch và yến mạch, chưa chế biến; thóc chưa chế 
biến; cây cao lương, chưa chế biến. 

 
Nhóm 32: Đồ uống có ga [đồ uống giải khát]; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; đồ 
uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước sinh tố. 

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa chua hoa quả, sản phẩm sữa chứa hoa quả, sản phẩm sữa, rau đông 
lạnh, trái cây đông lạnh, trái cây và rau củ quả đã chế biến, sữa đậu nành [sản phẩm thay 
thế sữa], đậu phụ, hỗn hợp xúp chứa hoa quả, đồ ăn đã được chế biến bao gồm bột cà-ri, thịt 
hầm và hỗn hợp xúp, thạch trái cây [dạng kẹo bánh], thạch chứa rau [dạng kẹo bánh], thạch 
sữa chua [dạng kẹo bánh], thạch chứa gạo [dạng kẹo bánh], bánh putđing, kem lạnh, kem 
trái cây [đá lạnh], bánh kẹo chứa sữa, bánh kẹo, hỗn hợp kem lạnh, hỗn hợp kem trái cây 
[đá lạnh], hỗn hợp bánh kẹo ăn liền, chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm [không từ tinh 
dầu], trà, cà phê, ca cao, bánh mỳ và bánh sữa nhỏ, bánh mì kẹp nhân, bánh mỳ kẹp thịt 
(bánh hamburger), bánh pizza, bánh mỳ kẹp xúc xích (bánh mỳ hotdog), bánh patê thịt, chế 
phẩm ngũ cốc, quả tươi, rau tươi, cây mía đường, hạt giống và củ hành/củ tỏi (bulbs), cây, 
cỏ [cây], thảm cỏ tự nhiên, hoa khô dùng để trang trí, cây giống, cây non, hoa [tự nhiên], 
đồng cỏ [tự nhiên], cây cảnh nhỏ trồng trong chậu [cây bonsai], hạt kê đuôi cáo (kê vàng - 
foxtail millet), chưa chế biến, hạt kê proso (kê châu âu - prosomillet), chưa chế biến, hạt 
vừng, chưa xử lý, kiều mạch, chưa chế biến, ngô, hạt kê barnyard của nhật (japanese 
barnyard millet), chưa chế biến, lúa mì, lúa mạch và yến mạch, chưa chế biến, thóc chưa 
chế biến, cây cao lương, chưa chế biến, đồ uống có ga [đồ uống giải khát], nước ép trái cây, 
nước ép rau [đồ uống], đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, 
nước sinh tố. 

 

 
(210) 4-2020-36518 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.11.22; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thế Thuyên  (VN) 
89 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 
1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán camera hành trình cho ô tô, thảm ô tô, phim cách nhiệt cho ô tô, dầu 

nhớt cho ô tô, nước hoa cho ô tô, ghế da cho ô tô. 
 

 
(210) 4-2020-36519 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.2; 26.1.11 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Bùi Vương Quốc Thông  (VN) 
61 Quang Trung, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh bao, bánh bao kẹp thịt, thịt và các sản phẩm làm từ thịt, bánh 

ngọt.  
 

 
(210) 4-2020-36520 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.7.6; 26.1.1; A12.1.3 

(591) Xanh than, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Mai Văn Luân  (VN) 
58 Cách Mạng Tháng 8, thị trấn Quảng 

Phú, huyện C−Mgar, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đệm; mua bán đồ gỗ nội thất; mua bán chăn; mua bán gối; mua bán tấm 

phủ trải giường; mua bán rèm che. 
 

 
(210) 4-2020-36521 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Sỹ Tùng  (VN) 
93/8/3 hẻm 249 - Tân Kỳ Tân Quý, 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ đội đầu; váy; giày. 
 

 
(210) 4-2020-36522 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GOLD AGRI  
(VN) 
17, Châu Văn Giác, phường 2, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo; mua bán cà phê; mua bán hạt điều; mua bán hạt tiêu; mua bán gia 

vị; mua bán bột. 
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(210) 4-2020-36523 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GOLD AGRI  
(VN) 
17, Châu Văn Giác, phường 2, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo; mua bán cà phê; mua bán hạt điều; mua bán hạt tiêu; mua bán gia 

vị; mua bán bột. 
 

 
(210) 4-2020-36524 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.2 

(591) Trắng, đỏ, xanh than. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn 
Newcolor Việt Nam  (VN) 
Xóm Sứ, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; véc ni; chất pha loãng cho sơn. 
 

 
(210) 4-2020-36527 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.4.7; 3.4.11; 3.4.13; A3.4.14 

(731) 1. Phạm Đình Thắng  (VN) 
Số 2 ngõ 9 đường Lăng Hiển Linh, thôn 

1, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội 

2. Lê Phương Đông  (VN) 
Số 3, thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách; ví; vali du lịch.  

 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; mũ đội đầu; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: balo, túi xách, ví, vali du lịch, quần, áo, giày, mũ đội 

đầu, khăn quàng cổ, thắt lưng. 
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(210) 4-2020-36528 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25; 26.3.23 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Tập đoàn Kim Sơn Asia  
(VN) 
Tổ 6, đường Võ Thị Sáu, ấp Bến Đình, xã 
Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dược liệu; thảo dược; thuốc nam; thuốc y học 

cổ truyền. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thảo 
dược, thuốc nam, thuốc y học cổ truyền. 

 

 
(210) 4-2020-36529 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh than, xanh dương, xanh lá cây, 

xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Taki Việt Nam  (VN) 
Số 4 ngách 3 ngõ 80 Nhân Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; gia sư; khóa đào tạo từ xa; tổ chức các cuộc thi (giáo 

dục hoặc giải trí); sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp. 
 

 
(210) 4-2020-36530 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ cao 

Thanh Đức  (VN) 
02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận 
Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang kháng khuẩn, lọc bụi (mục đích y tế). 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, lọc bụi (mục 

đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-36531 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMPHARCO U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2020-36532 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Xương Thành  (VN) 
43 đường 72, phường 10, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn led (thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang); đèn 

huỳnh quang; đèn pha; chuôi đèn; máng đèn. 
 

Nhóm 35: Đấu thầu các dự án (dự án về công trình xây dựng, công trình điện); đại lý mua 

và bán: tranh điện, khung tranh điện, đèn chiếu sáng, đèn led, đèn huỳnh quang, đèn pha, 

chuôi đèn, máng đèn, đèn pin, đèn trần, đèn compact, bóng đèn, đèn bàn, thiết bị phòng nổ, 

nhựa composite, nhựa frp, hạt nhựa, keo công nghiệp, bột màu, cao su tổng hợp, máy vi 

tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị điện lạnh như tủ lạnh, máy lạnh thiết bị điện 

dân dụng như bếp điện, nồi cơm điện, nồi điện, ấm điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, 

máy đánh trứng, bàn là điện, lò nướng, lò vi sóng, máy pha cà phê, máy ép cam, nồi áp suất, 

máy xay thịt, lẩu điện, ti vi, quạt máy, máy giặt, máy hút bụi, máy lọc nước, máy nước 

nóng, máy rửa chén, đèn led năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời, tấm pin năng 

lượng mặt trời, máy biến tần. 
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(210) 4-2020-36533 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.8; A9.3.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sương Tuyết  (VN) 
6/1 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo thiết kế; quần áo may sẵn; quần áo có họa tiết 

thêu hoặc in; áo thun (áo phông); áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2020-36534 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.6; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sương Tuyết  (VN) 
6/1 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến; mứt trái cây (ướt); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; 

thịt đã chế biến; rau củ quả đã chế biến; lát trái cây sấy khô. 
 

Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở gạo. 

 

 
(210) 4-2020-36536 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ cao 

Thanh Đức   (VN) 
02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận 
Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang kháng khuẩn, lọc bụi (mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, lọc bụi (mục 
đích y tế). 
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(210) 4-2020-36537 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam  (VN) 
20/28/72 Hồ Dắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Mỹ phẩm chứa thuốc, thực phẩm bổ sung dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2020-36538 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.5; A2.3.16; 2.9.21; A5.5.20; 

A5.5.21; 26.1.6 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Jasmine  (VN)
237/65/31 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36539 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Thái Sơn  (VN) 
Số 3, ngách 45/7, phố Hoa Lâm, tổ 4, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị máy thủy lực, máy khí nén, máy công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-36540 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.12 
(591) Đỏ, xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Dương Hồng Nga   (VN) 
Số nhà 336, ấp An Lợi, xã Châu Lăng, 
huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 30: Chè được chế biến từ quả thốt nốt, dùng để ăn - chè thốt nốt; mứt thốt nốt (bánh 

kẹo); đường thốt nốt; thốt nốt rim (bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2020-36541 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.5.1; 3.7.17; 24.17.20; A5.3.13; 1.5.15; 

A5.3.15 

(591) Xanh ngọc, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Global 
Ecogreen  (VN) 
Lô 06, liền kề 6, khu đô thị mới Văn 

Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2020-36542 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.5.25; A26.4.18 

(591) Đỏ cam, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải Chính Hưng   (VN) 
Số 23 L14, khu đô thị Petro Thăng Long, 

phường Quang Trung, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, sơn, vật liệu xây 

dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, gạch, đá xây dựng; hỗ trợ lập hồ sơ 

thanh toán quyết toán công trình; hỗ trợ hành chính trong việc đáp ứng đề nghị mời thầu 

[RFPs]; hỗ trợ hành chính trong việc đáp ứng gọi thầu.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng; 

dịch vụ trang trí nội và ngoại thất; dịch vụ tư vấn xây dựng; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống 

dẫn.  

 

Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; hậu cần vận tải; vận tải đường sông; vận tải bằng đường 

sắt; vận chuyển hành khách.  

 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ kiến trúc; thiết kế bản vẽ trang trí nội, ngoại thất; thiết kế bản vẽ 

công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế công nghiệp.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
934 

(210) 4-2020-36543 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh diệp lục. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; tảo tươi (thực phẩm chức năng); tảo khô (thực phẩm chức 

năng).  
 

Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo, marketing; mua bán thực phẩm chức năng, tảo các loại.  

 
 

(210) 4-2020-36544 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

Sam  (VN) 
Lô B226A, đường số 7, KCN Thái Hòa, 
phường Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2020-36545 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh DP 
Tâm An Phát   (VN) 
Thôn Trúc ổ, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-36546 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Nguyễn Thị Hồng Xiêm  (VN) 

Khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2020-36547 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(731) D & A INDUSTRIES COMPANY 

LIMITED  (CN) 
Unit 1-2, Floor 5, China Shipbuilding 
Tower, 650 Cheung Sha Wan Road, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ dập nổi [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ 
dập [dụng cụ cầm tay]; kìm; dụng cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ có lưỡi sắc [dụng cụ 
cầm tay]; dụng cụ khắc [dụng cụ cầm tay]; dây da dùng để mài lưỡi dao. 

 
 

(210) 4-2020-36548 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lục, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Hạ Huyền   (VN) 
K77/4B Thái Phiên, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; soạn thảo tài liệu quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ viết sách (giải trí hoặc giáo dục); xuất bản sách; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy nấu ăn; sản xuất video (không nhằm mục đích quảng cáo); sản xuất hình ảnh 
(không nhằm mục đích quảng cáo); hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; cung cấp thông tin và tư 
vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; trang trí thực phẩm; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch 
vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2020-36549 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Đỏ, da cam, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH Thể thao và 
Thương mại Miền Bắc  (VN) 
Số B4L1, ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao [trang phục]; bộ đồ thể thao; giày thể thao; mũ thể thao; tất (vớ) 

thể thao [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2020-36550 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 17.5.1; A26.11.8 

(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, đỏ, trắng.

(731) Công ty cổ phần hiệu chuẩn 
Isocal  (VN) 
Thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
 

 
(210) 4-2020-36551 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm Hoàng Hưng Long  (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí  Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem tắm trắng 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
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(210) 4-2020-36552 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.13.24; A3.13.4; 3.13.5; 26.5.3; 

26.4.2 

(591) Đen, hồng, nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm Hoàng Hưng Long  (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí  Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem tắm trắng 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2020-36553 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.14; A5.3.15; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại-
dịch vụ hóa mỹ phẩm Phương 
Toàn Đại Phát Lộc  (VN) 
Số 37/5, khu phố Tân Phước, phường Tân 

Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; sữa rửa mặt; mặt nạ dưỡng da; kem 

tắm trắng. 
 

(210) 4-2020-36554 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại hóa mỹ phẩm Nam 
Anh Khương   (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường 

Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; trà uống dùng cho mục đích y 

tế; trà dưỡng sinh dùng cho mục đích y tế; trà làm từ dược thảo dùng cho mục đích chữa 

bệnh - ăn kiêng hoặc giảm béo; trà uống là chế phẩm siro trái cây, dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-36555 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dược liệu Khánh 
Hoa  (VN) 
Thôn Bình Minh, xã Minh Đức, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm từ dược, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2020-36556 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.3; 5.13.4; A26.4.6; A19.7.16; 25.1.9; 

A25.1.10 

(591) Xanh, vàng, xám bạc. 

(540) 

  

(731) Hộ ông Đặng Xuân Thủy  (VN) 
Tổ dân phố Đại Phú 2, thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2020-36557 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.1.8; A11.3.3; A19.7.16; 19.3.1 

(591) Xanh, đỏ, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ ông Nguyễn Văn Hòa  (VN) 
Xóm Đồi, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2020-36558 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.12; A11.3.3; 16.3.13; 2.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm. 
(731) Trần Quang Dũng  (VN) 

Số 1, B10, tổ 7, phường Phúc Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, 
nhà trọ]. 

 

 
(210) 4-2020-36559 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tinasoft 
Việt Nam   (VN) 
Số 3G, ngõ 420/10 Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính 

(ghi sẵn); phần mềm ứng dụng điện thoại (có thể tải về); phần mềm ứng dụng công nghệ 
thông tin và viễn thông (có thể tải về); chương trình máy tính để quản lý thông tin liên lạc 
và trao đổi dữ liệu giữa máy tính cầm tay và máy tính văn phòng; phần mềm marketing.   

 
Nhóm 42: Sản xuất và gia công phần mềm; cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin trên 
internet; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang web; tư vấn phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính.  

 
 

(210) 4-2020-36560 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1; A26.4.5 
(591) Vàng nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Sơn Kim  (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn 
phòng, đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản, môi 
giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); tư vấn xây dựng; 
xây dựng cơ sở hạ tầng; dịch vụ trang trí nội ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2020-36562 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đào tạo quốc tế Mint 
Group Việt Nam  (VN) 
Số 42, ngõ 111, đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2020-36563 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Thái Giang Việt 

Nam  (VN) 
Số 11, ngõ 55, đường Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-36564 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) YONG WAI HONG  (MY) 

No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, 
SELANGOR MALAYSIA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá điện tử; đầu lọc thuốc lá; xì gà; tẩu hút thuốc 

lá. 
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(210) 4-2020-36566 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A17.3.2 

(591) Trắng, nâu, xanh da trời, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Nguyễn Lê 
Trần Và Cộng Sự  (VN) 
14-16 (tầng 4) Tôn Đản, phường 13, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; 

đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; thực hiện các 

dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. 
 

 
(210) 4-2020-36567 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 2.9.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HELEN HEALTH 
CARE  (VN) 
89/24 đường 8, khu phố 5, phường Tăng 

Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y học không tập quán; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch 

vụ thẩm mỹ viện; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; chăm sóc sức khỏe; xoa 

bóp; dịch vụ trị liệu. 
 

 
(210) 4-2020-36569 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.3; 5.13.4 

(591) Xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Ba Đủ  
(VN) 
Số 25/10 Võ Ngọc Quận, phường 6, 

thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc; bột mì. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
942 

(210) 4-2020-36570 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.4; 26.4.1 
(591) Da cam, đen. 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 

89 Đồng Tâm, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giỏ trái cây quà tặng; mua bán giỏ quà tết; mua bán trái cây tươi; mua 

bán trái cây sấy khô. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí mâm quả cưới. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-36571 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.4; 26.4.1; 26.4.7 
(591) Da cam, đen. 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 

89 Đồng Tâm, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giỏ trái cây quà tặng; mua bán giỏ quà Tết; mua bán trái cây tươi; mua 

bán trái cây sấy khô. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí mâm quả cưới. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-36572 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.3; 3.7.19; A3.7.24; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 3F 
Việt  (VN) 
Thửa đất số 320, tờ bản đồ số 48, ấp 
Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt tươi đã qua sơ chế làm sẵn; thịt ướp sẵn gia vị đóng gói; chà bông gà; khô 

gà; thịt gà chế biến ăn liền; bữa ăn đóng gói sẵn đồ ăn từ thịt. 
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thịt tươi đã qua sơ chế làm sẵn, thịt ướp 
sẵn gia vị đóng gói, chà bông gà, khô gà, thịt gà chế biến ăn liền, bữa ăn đóng gói sẵn đồ ăn 
từ thịt. 

 

 
(210) 4-2020-36573 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.3; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 3F 
Việt  (VN) 
Thửa đất số 320, tờ bản đồ số 48, ấp 
Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt tươi đã qua sơ chế làm sẵn; thịt ướp sẵn gia vi đóng gói; chà bông gà; khô 
gà; thit gà chế biến ăn liền; bữa ăn đóng gói sẵn đồ ăn từ thịt. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thịt tươi đã qua sơ chế làm sẵn, thịt ướp 
sẵn gia vị đóng gói, chà bông gà, khô gà, thịt gà chế biến ăn hen, bữa ăn đóng gói sắn đồ ăn 
từ thịt. 

 

 
(210) 4-2020-36574 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.13; A3.4.4; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Tân Tiến Phát  (VN) 
Đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 
không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2020-36578 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; 24.17.15; 24.17.20; 26.4.1; 

26.4.7 
(591) Trắng, nâu đỏ đậm, nâu đỏ nhạt, nâu 

cam. 
(731) VALUEMED PHARMA S.R.L.  (SM) 

Via 28 Luglio, 211 - 47893 Borgo 
Maggiore, Republic of San Marino 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho bệnh vô sinh. 
 

 
(210) 4-2020-36579 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ cam, vàng cam, vàng cam nhạt, vàng 

cam đậm, da cam, trắng. 
(731) VALUEMED PHARMA S.R.L.  (SM) 

Via 28 Luglio, 211 - 47893 Borgo 
Maggiore, Republic of San Marino 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho chứng thiếu vitamin d3. 

 

 
(210) 4-2020-36580 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.13.1 
(591) Xanh ngọc, xanh lá cây, xanh rêu, tím, 

tím hồng, đỏ, vàng, da cam, trắng, đen. 
(731) VALUEMED PHARMA S.R.L.  (SM) 

Via 28 Luglio, 211 - 47893 Borgo 
Maggiore, Republic of San Marino 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung vitamin và khoáng chất cho cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36581 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 2.9.19 
(591) Da cam, tím hồng nhạt, ghi, nâu, vàng. 
(731) VALUEMED PHARMA S.R.L.  (SM) 

Via 28 Luglio, 211 - 47893 Borgo 
Maggiore, Republic of San Marino 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-36582 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.11.3; 2.1.8; A2.1.16; A2.1.24; 26.4.4; 

25.5.25; A19.13.21 

(591) Trắng, xanh lục, xanh lá cây, xanh ghi, 

ghi, đen. 

(731) VALUEMED PHARMA S.R.L.  (SM) 

Via 28 Luglio, 211 - 47893 Borgo 

Maggiore, Republic of San Marino 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-36583 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 18.5.1; 26.1.2; 25.5.25; A26.11.12 

(591) Xanh tím than, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SƠN DULEX   (VN) 
Số 4 ngõ 564/32/89 đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng để sản xuất sơn; dung môi dùng cho sơn/sơn dầu, vec ni; 

keo; chất kết dính cho bê tông; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất gắn chất kết dính để 

sửa chữa vá lại đồ vật vỡ/gãy. 

 

Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn. 

 

Nhóm 19: Bột bả; bột trét; xi măng; thạch cao; chất trám sử dụng trong trang trí để sửa chữa 

vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; gạch. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn phủ, sơn lót, sơn chống thấm, sơn chống gỉ, vecni, chất kết dính 

dùng cho sơn, bột bả, bột trét, xi măng, thạch cao, chất trám sử dụng trong trang trí nhà để 

sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ, gạch; quảng cáo; 

nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; bán đấu giá; marketing. 
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(210) 4-2020-36585 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.21; 24.15.2; 26.15.15; A24.15.7 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ may Phương Nam   (VN)
32/19B Phan Văn Đối, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; bộ đồ quần áo bảo hộ dùng cho mục 

đích y tế; găng tay cho mục đích y tế; thiết bi và dụng cụ phẫu thuật; dụng cụ tiêm chích 

cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-36586 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A17.2.2; A26.11.7; A7.1.12; 7.1.24; 

26.5.1 

(591) Vàng đồng, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GOTEC LAND  
(VN) 
296, Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống 

Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở; mua bán nhà ở.  

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 

dụng đất; xây dựng dân dụng. 
 

 
(210) 4-2020-36588 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4; A26.11.9; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH APRA   (VN) 
Tầng 7 số 57 Trần Quốc Toản, phường 

Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2020-36589 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 26.1.1; 26.11.3; 

25.7.25; A6.19.9 
(591) Vàng, xanh, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Huyền Chi 
Ngọc  (VN) 
Số 5, ngách 35 ngõ 214 đường Nguyễn 
Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; bộ mỹ 

phẩm; chế phẩm trang điểm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, trưng bày, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, bộ mỹ phẩm, chế phẩm trang 
điểm.  

 

 
(210) 4-2020-36590 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Huyền Chi 
Ngọc  (VN) 
Số 5, ngách 35 ngõ 214 đường Nguyễn 
Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: ChÓ phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; bộ mỹ 

phẩm; chế phẩm trang điểm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, trưng bày, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, bộ mỹ phẩm, chế phẩm trang 
điểm. 

 

 
(210) 4-2020-36592 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.5; A3.7.24; 4.5.15 
(591) Đen, vàng cát. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Anh   (VN) 
Số nhà 11 đường số 8, khu dân cư An 
Trang, xã An Đồng, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, túi, ví, thắt lưng, mũ, kính mắt.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo xăm hình.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (spa).  
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(210) 4-2020-36593 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thực phẩm dịch vụ và xuất 
nhập khẩu Quỳnh Anh  (VN) 
491 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống); nước có ga 

(đồ uống); nước ngọt; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; xi-rô dùng cho đồ 
uống. 

 
 

(210) 4-2020-36594 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phụ tùng ô tô Á 
Âu   (VN) 
928 quốc lộ 1A, khu phố 4, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô cụ thể: đai cho ổ trục bánh xe; nẹp cho ổ trục bánh xe; đĩa phanh 

dùng cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; guốc hãm cho xe cộ; phanh cho 
xe cộ; khung gầm xe cộ; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; nắp chụp moay-ơ; ổ trục cho 
bánh xe cộ; moay ¬ cho bánh xe.  

 
 

(210) 4-2020-36595 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hoàng Thị Ngọc Anh   (VN) 
Số phòng 2006, tòa chung cư 170 Đê La 
Thành, phường ô Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, hoạt động văn phòng.  
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(210) 4-2020-36596 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A2.9.16; 3.7.17; 24.1.1 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư và phát triển Ân Uy Group  
(VN) 
66 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng 

Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: găng tay y tế, khẩu trang y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, khẩu trang vải 

các loại. 
 

 
(210) 4-2020-36597 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.1.6; A3.1.24; 15.7.1 

(591) Đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Văn Minh Hùng Cường   (VN) 
528/9A Phạm Văn Chí, phường 8, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa, sữa chua.  
 

 
(210) 4-2020-36598 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xám, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Hà Nhi  
(VN) 
Khu Đồng Khúc, thôn 6, xã Song 

Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người đi 

xe đạp, xe máy; lưỡi trai cho mũ bảo hiểm.  
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(210) 4-2020-36599 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; 26.13.1; A26.11.12 

(591) Xanh, tím than, cam, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn sơn 
KLIPS NANO   (VN) 
Số 9A phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa 

Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni.  

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn phủ, sơn lót, sơn chống thấm, sơn chống gỉ, vecni.  
 

 
(210) 4-2020-36601 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 1.15.14 

(591) Nâu đất, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Hương Chanh  (VN) 
Thôn Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm 

Tấu, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2020-36602 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; A1.1.10; A1.1.3 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đậm, vàng. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông lâm 
nghiệp tổng hợp Công Tâm  
(VN) 
Thôn Tháp Con, xã Viễn Sơn, huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
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(210) 4-2020-36603 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.3; 25.1.6 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Thanh Hiền  
(VN) 
Quốc lộ 54, Điện Biên Phủ, khóm 1, 

phưòng 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh  

 

(511)   Nhóm 20: Quan tài, áo quan.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ mai táng  
 

 
(210) 4-2020-36604 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu thương mại 
dịch vụ Khải Mỹ   (VN) 
517/121 Trương Thị Ngào, phường 

Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc thiết bị ngành dệt may.  

 
 

(210) 4-2020-36606 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chúc năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2020-36607 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
giải pháp chiếu sáng META 
Việt Nam  (VN) 
Số 74 Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân 
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống để chiếu sáng; đèn âm sàn - âm tường; đèn âm trần; đèn gắn 

trần - gắn tường; đèn led lắp trên hệ ray; đèn năng lượng mặt trời; đèn thả treo; đèn trang 
trí.  

 
Nhóm 35: Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2020-36608 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; 6.1.2; 26.4.1; 4.1.5 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

công nghệ HALO  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang web (website); dịch vụ bảo trì hệ thống máy tính; cung cấp 

phần mềm như một dịch vụ [saas]; cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ (hosting trang 
web trên máy tính); cho thuê máy chủ đặt trang web (website); dịch vụ lưu trữ trên máy 
chủ. 

 

 
(210) 4-2020-36610 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 24.15.21; A24.15.11; 26.15.15; 

26.11.3; 15.1.13 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thể Thao 
Ngôi Sao Geru   (VN) 
111 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 28: Bóng cho trò chơi.  
 

 
(210) 4-2020-36611 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhôm Đô 
Thành  (VN) 
Khu công nghiệp vừa và nhỏ, xã Phú Thị, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh định hình và vật liệu ngành nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; đồ chứa đựng bằng kim loại có thể lưu giữ và vận 

chuyển.  

 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: nhôm, cửa nhôm, thanh nhôm định hình, vật liệu xây 

dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, đồ chứa đựng bằng kim loại 

để lưu giữ và vận chuyển; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ khuyến mại. 

 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản; xây dựng công trình; tư vấn xây dựng, phá dỡ các công 

trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 

Nhóm 40: Xử lý nhôm; xử lý kim loại; dịch vụ hàn; mạ kim loại, thông tin về xử lý vật liệu.  
 

 
(210) 4-2020-36612 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.9; A26.11.8 

(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khoa học kỹ 
thuật Phượng Hải  (VN) 
103/23 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị đo lường, thiết bị phân tích online ứng dụng cho bên quan 

trắc.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn giải pháp bằng cách ứng dụng các thiết bị đo lường, thiết bị phân 

tích vào sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm của các ngành: môi trường, nông nghiệp, 

thủy sản, dược phẩm, thực phẩm.  
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(210) 4-2020-36613 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 
Nhà 1205, tòa nhà 29T2, tổ 76, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2020-36614 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.5; 2.9.1 
(591) Xanh, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV MARICOS  
(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Callary, 123 Lý Chính 
Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da, nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi. 
 

 
(210) 4-2020-36615 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 (540) 

  

(731) Hà Duy Linh  (VN) 
Số 29, ngõ 133, phố Thái Hà, tổ 28, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả sấy khô; rau, quả nấu chín; mứt quả ướt; các loại hạt chế biến.  

 

(210) 4-2020-36616 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 25.5.1; A7.1.11; 7.1.24; A3.13.7 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Izi Home Việt 
Nam   (VN) 
Số 86A đường 79, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Tấm cửa bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; mành 
che ngoài cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa kim loại bọc thép. 

 
Nhóm 19: Cửa lưới chống muỗi (không bằng kim loại); mành che bên ngoài cửa không 
bằng kim loại hoặc vật liệu dệt; cửa chớp không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại; 
khung cửa sổ không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán: cửa lưới chống côn trùng, cửa lưới cửa gỗ, cửa chống cháy, cửa nhôm 
kính, cửa nhựa, thanh nhôm. 

 

 
(210) 4-2020-36617 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại xuất nhập khẩu 
Trường Phát   (VN) 
304 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Thanh truyền cho máy móc động cơ điện và động cơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: tay nắm cửa, bản lề, chốt cửa, ốc vít, thanh nhôm, mô tơ cửa cuốn.  
 

 
(210) 4-2020-36618 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.11; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Zodiacus 
Thenhan   (VN) 
Số 33, Ngô Tất Tố, phường 9, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, giày, dép, mũ.  

 

 
(210) 4-2020-36619 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Lợi  (VN) 
149 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2020-36621 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 5.7.21; A11.3.7; 

A26.11.8 

(591) Nâu, trắng, vàng nhạt, vàng tươi. 

(540) 

  

(731) Viện kỹ thuật Tài nguyên 
Nước  (VN) 
P101 - nhà A4 Trường Đại học Thủy lợi 

- số 175 Tây Sơn, phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm hóa học làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm sạch; 

dầu dùng cho mục địch làm sạch; dung dịch cọ rửa. 

 
 

(210) 4-2020-36622 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 13.1.5 

(591) Xanh dương đậm, vàng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thu Thắng TT  
(VN) 
Số 117, đường Trần Quốc Toản, phố 

Khánh Bình, phường Ninh Khánh, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu diezel; xăng; xăng dầu; nhiên liệu dùng cho động cơ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác đá.  

 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); vận chuyển hàng hóa; 

kho hàng hóa; vận tải đường sông. 
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(210) 4-2020-36623 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Elbon 
Việt Nam  (VN) 
25,26, lô A2 trung tâm thương mại Vĩnh 
Thạnh, ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh 
Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích làm đẹp. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích làm đẹp. 

 
 

(210) 4-2020-36624 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH công nghệ Tân 

Hoàn Cầu  (VN) 
Số 566/55 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường; chế phẩm sinh học không dùng cho mục 

đích y tế hoặc thú y. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chất khử mùi không dùng cho người 
hoặc động vật; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế phẩm để 
diệt ấu trùng; chất diệt nấm. 

 

 
(210) 4-2020-36625 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.4; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần gỗ nội thất ý 
tưởng  (VN) 
Số 16 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc (tủ, giường, bàn, ghế ngồi, giá kệ); đồ chứa đựng không 

bằng kim loại để lưu kho, vận chuyển (bao bì gỗ, pallet gỗ); đồ đạc dùng trong văn phòng; 
đồ đạc dùng trong trường học. 
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Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán các sản phẩm gỗ cụ thể là: gỗ ván, 
giường, tủ, bàn, ghế, kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ. 

 

 
(210) 4-2020-36626 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.4 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần gỗ nội thất ý 
tưởng  (VN) 
Số 16 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc (tủ, giường, bàn, ghế ngồi, giá kệ); đồ chứa đựng không 

bằng kim loại để lưu kho, vận chuyển (bao bì gỗ, pallet gỗ); đồ đạc dùng trong văn phòng; 
đồ đạc dùng trong trường học. 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán các sản phẩm gỗ cụ thể là: gỗ ván, 
giường, tủ, bàn, ghế, kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ. 

 

 
(210) 4-2020-36627 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.4 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần gỗ nội thất ý 
tưởng  (VN) 
Số 16 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc (tủ, giường, bàn, ghế ngồi, giá kệ); đồ chứa đựng không 

bằng kim loại để lưu kho, vận chuyển (bao bì gỗ, pallet gỗ); đồ đạc dùng trong văn phòng; 
đồ đạc dùng trong trường học. 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán các sản phẩm gỗ cụ thể là: gỗ ván, 
giường, tủ, bàn, ghế, kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ. 

 
 

(210) 4-2020-36628 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Phú Yên  (VN) 
Tổ 9, ấp Long Phú, xã Long Giang, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2020-36629 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Phú Yên  (VN) 
Tổ 9, ấp Long Phú, xã Long Giang, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2020-36630 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.12.1; A1.1.10; A1.1.4; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Cao Thị Hương Trang  (VN) 
9/2/114 khu phố 11, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại: cà phê, trà sữa, chè (trà), đồ uống trên cơ sở trà, hoa hoặc lá 

được sử dụng làm chất thay thế trà, đồ uống socola có sữa, phô mai, trân châu (được làm từ 

ngũ cốc). 

 
 

(210) 4-2020-36631 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
MUMUSO Việt Nam  (VN) 
488-490 Cách Mạng Tháng 8, phường 

11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn chải đánh răng, khăn mặt, bông tắm, xà phòng, nước xả đồ, đồ gia 

dụng (nồi cơm điện, bếp từ, bình nước nóng), quần áo, giầy dép, phụ kiện điện tử (Cap usb, 

tai nghe, con chuột, bàn phím), kem, phấn, son, sữa rửa mặt, máy mát - xa, đai giảm mỡ 

bụng, máy tập thể dục, bánh kẹo, nước uống đóng lon. 
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(210) 4-2020-36632 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 18.3.2; 18.3.21; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phú Khải  
(VN) 
Lô G2, khu công nghiệp Việt Hương, 

phường Thuận Giao, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt (thiết bị sưởi ấm, thiết bị đốt nóng). 

 

Nhóm 35: Mua bán lò đốt. 
 

 
(210) 4-2020-36633 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.13.1; A26.11.8; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Phú 
Phong  (VN) 
143 đường N3, khu phố Tân Thắng, 

phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; dầu thơm; nước rửa chén; nước giặt; nước lau sàn; 

nước rửa rau củ quả thực phẩm; nước tẩy nhà vệ sinh; nước tẩy trắng; nước lau rửa đa năng; 

dung dịch vệ sinh nam nữ. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); thực phẩm chức năng 

(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm 

hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu (ngũ cốc; café; giảm cân; tăng cân; 

thức uống giải khát; bột bổ sung vitamin khoáng chất); tã bỉm trẻ em; gel bôi trơn (chất bôi 

trơn bộ phận sinh dục cá nhân); băng vệ sinh. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; hộp đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; 

thiết bị chuẩn đoán cho mục đích y tế; bao cao su. 

 

Nhóm 16: Khăn giấy, khăn ướt. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ chăm 

sóc da; dịch vụ chăm sóc tóc. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
961 

(210) 4-2020-36635 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Hoàng Thị Thanh Huyền  (VN) 

25L ngõ 3 Hàm Long, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các chế phẩm chăm sóc cá nhân và chế 

phẩm dùng để tắm rửa bao gồm: dầu gội chăm sóc tóc, dầu xả tóc, các sản phẩm chăm sóc 
tóc bao gồm: kem bôi tóc, chất gel bôi tóc, chất xịt lên tóc, keo bọt cho tóc, gel tạo kiểu tóc, 
nước tonic dưỡng tóc, chế phẩm dùng dÓ tránh rụng tóc, chế phẩm giúp mọc tóc, sản phẩm 
tạo sự khoẻ mạnh cho tóc, chất giữ độ ẩm cho tóc, nước thơm xức tóc, chế phẩm làm đầu 
(dùng khi cắt hay tạo kiểu tóc), nước thơm tạo hình cho tóc, chế phẩm tẩy màu tóc, thuốc 
nhuộm tạo màu cho tóc, thuốc nhuộm tóc, chế phẩm tạo kiểu cho tóc, chế phẩm giữ dáng 
tóc, sáp bôi tóc, chế phẩm dạng bọt để tạo kiểu cho tóc, chế phẩm dạng lỏng để tạo kiểu 
cho tóc, chế phẩm xịt dưỡng tóc, sáp dùng trong mỹ phẩm, sáp thơm bôi tóc, nước xức tóc; 
nước thơm dưỡng tóc, kem dùng cho tóc, dầu dưỡng tóc, keo xịt tóc, mỹ phẩm chăm sóc da 
và mỹ phẩm bao gồm kem thoa da, sữa rửa làm sạch da, nước tonic dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, huyết thanh (mỹ phẩm), nước thơm (mỹ phẩm), chất gel thoa da (mỹ phẩm), gel thoa 
mắt (mỹ phẩm), sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da khi đi nắng, mặt nạ (làm đẹp), xà phòng 
chống mụn và gel chống mụn (mỹ phẩm), gel chống nhăn da (mỹ phẩm), kem và phấn thoa 
để nhấn mạnh từng vùng nhất định trên khuôn mặt; son môi, bút kẻ mắt và môi, xà phòng 
làm đẹp, phấn phủ mắt, chế phẩm chăm sóc móng bao gồm nước bóng và sơn móng, chế 
phẩm chăm sóc cơ thể và tay bao gồm kem tắm, chế phẩm để tắm rửa dưới dạng gel, xà 
phòng dùng cho cơ thể, xà phòng, chất khử mùi toàn thân, nước thơm xức toàn thân, chất 
xịt toàn thân (dùng khi tắm rửa), chất giữ độ ẩm toàn thân (mỹ phẩm), phấn bột mịn để 
trang điểm, nước hoa, nước hoa cologne, tinh dầu, tinh dầu và tinh dầu ôliu, nước thơm thoa 
sau khi cạo râu, sữa quả hạch dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, 
mặt nạ làm đẹp, bộ mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích làm thon thả cơ thể, 
mỹ phẩm, kem làm mỹ phẩm, kem làm trắng da; xà phòng khử mùi, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân, chất nhuộm làm mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm lông mày, chì kẻ lông mày, chế 
phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, chất nhuộm tóc, chất xịt tóc, chế phẩm tạo sóng cho tóc, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, phấn trang điểm, chế phẩm 
chăm sóc móng, nước bóng bôi móng, sơn móng tay hay móng chân, móng tay hay móng 
chân giả, dầu dùng cho mục đích làm sạch, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước hoa, 
hỗn hợp thơm (chất có hương thơm), dầu gội đầu, chế phẩm làm mềm (hồ phẳng), xà 
phòng, các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa, chất dẻo và các sản 
phẩm làm từ chất dẻo, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn 
kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công 
nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn 
màu, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, 
nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn 
kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp 
nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí, kim 
loại và các hàng hóa từ kim loại, loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy và máy công cụ, 
động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng 
dèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao đíện, tủ điện, ống 
luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, 
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nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử 
(cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm 
theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, 
mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình 
nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy 
sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm 
đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ 
nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, 
máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút 
mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc 
không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, 
quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, 
thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền 
thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết 
bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, 
thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa 
học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng 
dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính 
và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, 
thú y, xe cộ, các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy 
nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa 
làm từ giấy, các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi 
ca, hàng hóa cách nhiệt, cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như 
bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình 
hoặc bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để 
nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội 
đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tượng 
nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống bao gồm nhưng không giới hạn 
bởi các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật (thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt), cũng như thực phẩm có nguồn gốc thực vật và các sản phẩm trong vườn có thể ăn 
được, đã được chế biến hoặc bảo quản để tiêu dùng (rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua và 
các sản phẩm sữa khác, dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm), các loại thực phẩm gốc 
thực vật (cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo, gạo, mì sợi và mì ống, bột sắn và bột cọ, 
bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, sô cô la, kem, kem trái 
cây và các loại đá lạnh khác ăn được, đường, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, 
gia vị, thảo mộc đã bảo quản, dấm, nước xốt và các loại gia vị khác), thổ sản và thủy sản 
chưa qua bất kỳ một sự chế biến nào để tiêu dùng, thực vật và động vật còn sống cũng như 
thức ăn cho động vật (các sán phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn và lâm 
nghiệp dạng thô và chưa xử lý, các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý, rau, củ và 
quả tươi, thảo mộc tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để trồng, động vật 
sống, thức ăn và đồ uống cho động vật, mạch nha), bia và đồ uống không có cồn (nước 
khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm không có cồn 
khác để làm đồ uống), đồ uống, tinh chất và chiết xuất có cồn (rượu vang, rượu cao độ, rượu 
táo, rượu lê, rượu mạnh, rượu cồn, rượu mùi, tinh chất có cồn, chiết xuất từ hoa quả có cồn, 
rượu đắng), thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 
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LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các chế phẩm chăm sóc cá nhân và chế 

phẩm dùng để tắm rửa bao gồm: dầu gội chăm sóc tóc, dầu xả tóc, các sản phẩm chăm sóc 
tóc bao gồm: kem bôi tóc, chất gel bôi tóc, chất xịt lên tóc, keo bọt cho tóc, gel tạo kiểu tóc, 
nước tonic dưỡng tóc, chế phẩm dùng dÓ tránh rụng tóc, chế phẩm giúp mọc tóc, sản phẩm 
tạo sự khoẻ mạnh cho tóc, chất giữ độ ẩm cho tóc, nước thơm xức tóc, chế phẩm làm đầu 
(dùng khi cắt hay tạo kiểu tóc), nước thơm tạo hình cho tóc, chế phẩm tẩy màu tóc, thuốc 
nhuộm tạo màu cho tóc, thuốc nhuộm tóc, chế phẩm tạo kiểu cho tóc, chế phẩm giữ dáng 
tóc, sáp bôi tóc, chế phẩm dạng bọt để tạo kiểu cho tóc, chế phẩm dạng lỏng để tạo kiểu 
cho tóc, chế phẩm xịt dưỡng tóc, sáp dùng trong mỹ phẩm, sáp thơm bôi tóc, nước xức tóc; 
nước thơm dưỡng tóc, kem dùng cho tóc, dầu dưỡng tóc, keo xịt tóc, mỹ phẩm chăm sóc da 
và mỹ phẩm bao gồm kem thoa da, sữa rửa làm sạch da, nước tonic dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, huyết thanh (mỹ phẩm), nước thơm (mỹ phẩm), chất gel thoa da (mỹ phẩm), gel thoa 
mắt (mỹ phẩm), sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da khi đi nắng, mặt nạ (làm đẹp), xà phòng 
chống mụn và gel chống mụn (mỹ phẩm), gel chống nhăn da (mỹ phẩm), kem và phấn thoa 
để nhấn mạnh từng vùng nhất định trên khuôn mặt; son môi, bút kẻ mắt và môi, xà phòng 
làm đẹp, phấn phủ mắt, chế phẩm chăm sóc móng bao gồm nước bóng và sơn móng, chế 
phẩm chăm sóc cơ thể và tay bao gồm kem tắm, chế phẩm để tắm rửa dưới dạng gel, xà 
phòng dùng cho cơ thể, xà phòng, chất khử mùi toàn thân, nước thơm xức toàn thân, chất 
xịt toàn thân (dùng khi tắm rửa), chất giữ độ ẩm toàn thân (mỹ phẩm), phấn bột mịn để 
trang điểm, nước hoa, nước hoa cologne, tinh dầu, tinh dầu và tinh dầu ôliu, nước thơm thoa 
sau khi cạo râu, sữa quả hạch dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, 
mặt nạ làm đẹp, bộ mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích làm thon thả cơ thể, 
mỹ phẩm, kem làm mỹ phẩm, kem làm trắng da; xà phòng khử mùi, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân, chất nhuộm làm mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm lông mày, chì kẻ lông mày, chế 
phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, chất nhuộm tóc, chất xịt tóc, chế phẩm tạo sóng cho tóc, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, phấn trang điểm, chế phẩm 
chăm sóc móng, nước bóng bôi móng, sơn móng tay hay móng chân, móng tay hay móng 
chân giả, dầu dùng cho mục đích làm sạch, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước hoa, 
hỗn hợp thơm (chất có hương thơm), dầu gội đầu, chế phẩm làm mềm (hồ phẳng), xà 
phòng, các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa, chất dẻo và các sản 
phẩm làm từ chất dẻo, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn 
kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công 
nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn 
màu, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, 
nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn 
kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp 
nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí, kim 
loại và các hàng hóa từ kim loại, loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy và máy công cụ, 
động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng 
dèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao đíện, tủ điện, ống 
luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, 
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nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử 
(cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm 
theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, 
mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình 
nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy 
sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm 
đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ 
nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, 
máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút 
mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc 
không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, 
quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, 
thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền 
thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết 
bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, 
thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa 
học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng 
dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính 
và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, 
thú y, xe cộ, các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy 
nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa 
làm từ giấy, các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi 
ca, hàng hóa cách nhiệt, cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như 
bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình 
hoặc bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để 
nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội 
đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tượng 
nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống bao gồm nhưng không giới hạn 
bởi các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật (thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt), cũng như thực phẩm có nguồn gốc thực vật và các sản phẩm trong vườn có thể ăn 
được, đã được chế biến hoặc bảo quản để tiêu dùng (rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua và 
các sản phẩm sữa khác, dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm), các loại thực phẩm gốc 
thực vật (cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo, gạo, mì sợi và mì ống, bột sắn và bột cọ, 
bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, sô cô la, kem, kem trái 
cây và các loại đá lạnh khác ăn được, đường, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, 
gia vị, thảo mộc đã bảo quản, dấm, nước xốt và các loại gia vị khác), thổ sản và thủy sản 
chưa qua bất kỳ một sự chế biến nào để tiêu dùng, thực vật và động vật còn sống cũng như 
thức ăn cho động vật (các sán phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn và lâm 
nghiệp dạng thô và chưa xử lý, các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý, rau, củ và 
quả tươi, thảo mộc tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để trồng, động vật 
sống, thức ăn và đồ uống cho động vật, mạch nha), bia và đồ uống không có cồn (nước 
khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm không có cồn 
khác để làm đồ uống), đồ uống, tinh chất và chiết xuất có cồn (rượu vang, rượu cao độ, rượu 
táo, rượu lê, rượu mạnh, rượu cồn, rượu mùi, tinh chất có cồn, chiết xuất từ hoa quả có cồn, 
rượu đắng), thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 
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(210) 4-2020-36637 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Hoàng Thị Thanh Huyền  (VN) 

25L ngõ 3 Hàm Long, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các chế phẩm chăm sóc cá nhân và chế 

phẩm dùng để tắm rửa bao gồm: dầu gội chăm sóc tóc, dầu xả tóc, các sản phẩm chăm sóc 
tóc bao gồm: kem bôi tóc, chất gel bôi tóc, chất xịt lên tóc, keo bọt cho tóc, gel tạo kiểu tóc, 
nước tonic dưỡng tóc, chế phẩm dùng dÓ tránh rụng tóc, chế phẩm giúp mọc tóc, sản phẩm 
tạo sự khoẻ mạnh cho tóc, chất giữ độ ẩm cho tóc, nước thơm xức tóc, chế phẩm làm đầu 
(dùng khi cắt hay tạo kiểu tóc), nước thơm tạo hình cho tóc, chế phẩm tẩy màu tóc, thuốc 
nhuộm tạo màu cho tóc, thuốc nhuộm tóc, chế phẩm tạo kiểu cho tóc, chế phẩm giữ dáng 
tóc, sáp bôi tóc, chế phẩm dạng bọt để tạo kiểu cho tóc, chế phẩm dạng lỏng để tạo kiểu 
cho tóc, chế phẩm xịt dưỡng tóc, sáp dùng trong mỹ phẩm, sáp thơm bôi tóc, nước xức tóc; 
nước thơm dưỡng tóc, kem dùng cho tóc, dầu dưỡng tóc, keo xịt tóc, mỹ phẩm chăm sóc da 
và mỹ phẩm bao gồm kem thoa da, sữa rửa làm sạch da, nước tonic dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, huyết thanh (mỹ phẩm), nước thơm (mỹ phẩm), chất gel thoa da (mỹ phẩm), gel thoa 
mắt (mỹ phẩm), sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da khi đi nắng, mặt nạ (làm đẹp), xà phòng 
chống mụn và gel chống mụn (mỹ phẩm), gel chống nhăn da (mỹ phẩm), kem và phấn thoa 
để nhấn mạnh từng vùng nhất định trên khuôn mặt; son môi, bút kẻ mắt và môi, xà phòng 
làm đẹp, phấn phủ mắt, chế phẩm chăm sóc móng bao gồm nước bóng và sơn móng, chế 
phẩm chăm sóc cơ thể và tay bao gồm kem tắm, chế phẩm để tắm rửa dưới dạng gel, xà 
phòng dùng cho cơ thể, xà phòng, chất khử mùi toàn thân, nước thơm xức toàn thân, chất 
xịt toàn thân (dùng khi tắm rửa), chất giữ độ ẩm toàn thân (mỹ phẩm), phấn bột mịn để 
trang điểm, nước hoa, nước hoa cologne, tinh dầu, tinh dầu và tinh dầu ôliu, nước thơm thoa 
sau khi cạo râu, sữa quả hạch dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, 
mặt nạ làm đẹp, bộ mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích làm thon thả cơ thể, 
mỹ phẩm, kem làm mỹ phẩm, kem làm trắng da; xà phòng khử mùi, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân, chất nhuộm làm mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm lông mày, chì kẻ lông mày, chế 
phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, chất nhuộm tóc, chất xịt tóc, chế phẩm tạo sóng cho tóc, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, phấn trang điểm, chế phẩm 
chăm sóc móng, nước bóng bôi móng, sơn móng tay hay móng chân, móng tay hay móng 
chân giả, dầu dùng cho mục đích làm sạch, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước hoa, 
hỗn hợp thơm (chất có hương thơm), dầu gội đầu, chế phẩm làm mềm (hồ phẳng), xà 
phòng, các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa, chất dẻo và các sản 
phẩm làm từ chất dẻo, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn 
kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công 
nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn 
màu, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, 
nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn 
kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp 
nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí, kim 
loại và các hàng hóa từ kim loại, loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy và máy công cụ, 
động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng 
dèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao đíện, tủ điện, ống 
luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, 
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nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử 
(cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm 
theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, 
mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình 
nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy 
sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm 
đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ 
nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, 
máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút 
mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc 
không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, 
quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, 
thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền 
thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết 
bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, 
thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa 
học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng 
dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính 
và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, 
thú y, xe cộ, các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy 
nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa 
làm từ giấy, các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi 
ca, hàng hóa cách nhiệt, cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như 
bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình 
hoặc bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để 
nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội 
đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tượng 
nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống bao gồm nhưng không giới hạn 
bởi các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật (thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt), cũng như thực phẩm có nguồn gốc thực vật và các sản phẩm trong vườn có thể ăn 
được, đã được chế biến hoặc bảo quản để tiêu dùng (rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua và 
các sản phẩm sữa khác, dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm), các loại thực phẩm gốc 
thực vật (cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo, gạo, mì sợi và mì ống, bột sắn và bột cọ, 
bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, sô cô la, kem, kem trái 
cây và các loại đá lạnh khác ăn được, đường, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, 
gia vị, thảo mộc đã bảo quản, dấm, nước xốt và các loại gia vị khác), thổ sản và thủy sản 
chưa qua bất kỳ một sự chế biến nào để tiêu dùng, thực vật và động vật còn sống cũng như 
thức ăn cho động vật (các sán phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn và lâm 
nghiệp dạng thô và chưa xử lý, các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý, rau, củ và 
quả tươi, thảo mộc tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để trồng, động vật 
sống, thức ăn và đồ uống cho động vật, mạch nha), bia và đồ uống không có cồn (nước 
khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm không có cồn 
khác để làm đồ uống), đồ uống, tinh chất và chiết xuất có cồn (rượu vang, rượu cao độ, rượu 
táo, rượu lê, rượu mạnh, rượu cồn, rượu mùi, tinh chất có cồn, chiết xuất từ hoa quả có cồn, 
rượu đắng), thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 
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(210) 4-2020-36638 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Hoàng Thị Thanh Huyền  (VN) 

25L ngõ 3 Hàm Long, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các chế phẩm chăm sóc cá nhân và chế 

phẩm dùng để tắm rửa bao gồm: dầu gội chăm sóc tóc, dầu xả tóc, các sản phẩm chăm sóc 
tóc bao gồm: kem bôi tóc, chất gel bôi tóc, chất xịt lên tóc, keo bọt cho tóc, gel tạo kiểu tóc, 
nước tonic dưỡng tóc, chế phẩm dùng dÓ tránh rụng tóc, chế phẩm giúp mọc tóc, sản phẩm 
tạo sự khỏe mạnh cho tóc, chất giữ độ ẩm cho tóc, nước thơm xức tóc, chế phẩm làm đầu 
(dùng khi cắt hay tạo kiểu tóc), nước thơm tạo hình cho tóc, chế phẩm tẩy màu tóc, thuốc 
nhuộm tạo màu cho tóc, thuốc nhuộm tóc, chế phẩm tạo kiểu cho tóc, chế phẩm giữ dáng 
tóc, sáp bôi tóc, chế phẩm dạng bọt để tạo kiểu cho tóc, chế phẩm dạng lỏng để tạo kiểu 
cho tóc, chế phẩm xịt dưỡng tóc, sáp dùng trong mỹ phẩm, sáp thơm bôi tóc, nước xức tóc; 
nước thơm dưỡng tóc, kem dùng cho tóc, dầu dưỡng tóc, keo xịt tóc, mỹ phẩm chăm sóc da 
và mỹ phẩm bao gồm kem thoa da, sữa rửa làm sạch da, nước tonic dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, huyết thanh (mỹ phẩm), nước thơm (mỹ phẩm), chất gel thoa da (mỹ phẩm), gel thoa 
mắt (mỹ phẩm), sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da khi đi nắng, mặt nạ (làm đẹp), xà phòng 
chống mụn và gel chống mụn (mỹ phẩm), gel chống nhăn da (mỹ phẩm), kem và phấn thoa 
để nhấn mạnh từng vùng nhất định trên khuôn mặt; son môi, bút kẻ mắt và môi, xà phòng 
làm đẹp, phấn phủ mắt, chế phẩm chăm sóc móng bao gồm nước bóng và sơn móng, chế 
phẩm chăm sóc cơ thể và tay bao gồm kem tắm, chế phẩm để tắm rửa dưới dạng gel, xà 
phòng dùng cho cơ thể, xà phòng, chất khử mùi toàn thân, nước thơm xức toàn thân, chất 
xịt toàn thân (dùng khi tắm rửa), chất giữ độ ẩm toàn thân (mỹ phẩm), phấn bột mịn để 
trang điểm, nước hoa, nước hoa cologne, tinh dầu, tinh dầu và tinh dầu ôliu, nước thơm thoa 
sau khi cạo râu, sữa quả hạch dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, 
mặt nạ làm đẹp, bộ mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích làm thon thả cơ thể, 
mỹ phẩm, kem làm mỹ phẩm, kem làm trắng da; xà phòng khử mùi, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân, chất nhuộm làm mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm lông mày, chì kẻ lông mày, chế 
phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, chất nhuộm tóc, chất xịt tóc, chế phẩm tạo sóng cho tóc, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, phấn trang điểm, chế phẩm 
chăm sóc móng, nước bóng bôi móng, sơn móng tay hay móng chân, móng tay hay móng 
chân giả, dầu dùng cho mục đích làm sạch, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước hoa, 
hỗn hợp thơm (chất có hương thơm), dầu gội đầu, chế phẩm làm mềm (hồ phẳng), xà 
phòng, các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa, chất dẻo và các sản 
phẩm làm từ chất dẻo, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn 
kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công 
nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn 
màu, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, 
nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn 
kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp 
nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí, kim 
loại và các hàng hóa từ kim loại, loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy và máy công cụ, 
động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng 
dèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống 
luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
968 

nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử 
(cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm 
theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, 
mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình 
nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy 
sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm 
đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ 
nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, 
máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút 
mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc 
không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, 
quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, 
thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền 
thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết 
bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, 
thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa 
học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng 
dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính 
và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, 
thú y, xe cộ, các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy 
nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa 
làm từ giấy, các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi 
ca, hàng hóa cách nhiệt, cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như 
bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình 
hoặc bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để 
nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội 
đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tượng 
nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống bao gồm nhưng không giới hạn 
bởi các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật (thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt), cũng như thực phẩm có nguồn gốc thực vật và các sản phẩm trong vườn có thể ăn 
được, đã được chế biến hoặc bảo quản để tiêu dùng (rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua và 
các sản phẩm sữa khác, dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm), các loại thực phẩm gốc 
thực vật (cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo, gạo, mì sợi và mì ống, bột sắn và bột cọ, 
bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, sô cô la, kem, kem trái 
cây và các loại đá lạnh khác ăn được, đường, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, 
gia vị, thảo mộc đã bảo quản, dấm, nước xốt và các loại gia vị khác), thổ sản và thủy sản 
chưa qua bất kỳ một sự chế biến nào để tiêu dùng, thực vật và động vật còn sống cũng như 
thức ăn cho động vật (các sán phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn và lâm 
nghiệp dạng thô và chưa xử lý, các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý, rau, củ và 
quả tươi, thảo mộc tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để trồng, động vật 
sống, thức ăn và đồ uống cho động vật, mạch nha), bia và đồ uống không có cồn (nước 
khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm không có cồn 
khác để làm đồ uống), đồ uống, tinh chất và chiết xuất có cồn (rượu vang, rượu cao độ, rượu 
táo, rượu lê, rượu mạnh, rượu cồn, rượu mùi, tinh chất có cồn, chiết xuất từ hoa quả có cồn, 
rượu đắng), thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 
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(210) 4-2020-36639 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Nguyễn Thị Kim Hoàn  (VN) 

Số 858A ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nem thịt; bì thịt; tré; chả; pate; dưa chua; xúc xích; lạp xưởng; chà bông; thịt 

kho; thịt khìa; thịt nướng. 
 

 
(210) 4-2020-36640 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 3.3.1; 3.4.11;  
(591) Trắng, hồng. 
(731) Nguyễn Khắc Tú Anh  (VN) 

Thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo ngủ; quần áo may sẵn; áo choàng; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng 

cổ. 
 

 
(210) 4-2020-36641 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; A26.11.7; A7.1.12; 7.1.6; 

7.1.24 
(591) Vàng, cam, cam đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 
Xanh  (VN) 
2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 

hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính, quản lý tài chính. 
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Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các công 

trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát 

việc xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2020-36642 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A25.7.2 

(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SOFA Minh Tuấn  (VN) 
64 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sofa. 
 

 
(210) 4-2020-36643 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.9.19; 4.5.1; 26.1.6 

(591) Vàng, xanh lá đậm, xanh lam nhạt, 

trắng, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Võ Mai Thanh Lý  (VN) 
105/9 đường T.A05 khu phố 7, phường 

Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà  hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-36644 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) CHONGQING CHANGAN 

AUTOMOBILE CO., LTD.   (CN) 

260 Jianxin East Road, Jiangbei District, 

Chongqing, P.R. China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; giảm xóc cho ô tô; động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông trên 

bộ; bánh xe cộ, khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; thân xe ô tô.  
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(210) 4-2020-36645 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ZKTECO CO., LTD.   (CN) 

No. 26, Pingshan 188 Industry Zone, 
Tangxia Town, Dongguan City, 
Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ghi thời gian dùng cho nhân viên bảo vệ, cụ thể là thiết bị ghi lại các hoạt 

động của nhân viên bảo vệ để đảm bảo rằng nhân viên bảo vệ đến các điểm kiểm tra theo 
lịch trình; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; hệ thống thiết bị thanh 
toán thẻ [pos]; máy dập thẻ cho văn phòng; máy chấm công; hệ thống giám sát bằng video 
điện và điện tử; hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa cửa 
vân tay sinh trắc học; phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 

 
(210) 4-2020-36650 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.14; 2.9.20; 5.9.15; 5.9.21 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, xanh lá, trắng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vinh Dũ  (VN) 
411 Bình Đông, phường 13, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Chao. 
 
 

(210) 4-2020-36653 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; 5.7.21; 5.7.6; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Huyền Phương  

(VN) 
Khu phố 2, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nông sản, hạt điều rang muối, hạt điều. 
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(210) 4-2020-36654 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung địch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-36655 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua; dầu ăn thực 

vật.  
 

 
(210) 4-2020-36656 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-36657 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE   (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua; dầu ăn thực 

vật.  
 

 
(210) 4-2020-36658 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 3.4.18; 26.11.3; A5.3.13; 

A5.3.15; A6.19.9 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Khánh Tiên   (VN) 
Thôn 3, xã Khánh Tiên, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 
 

(210) 4-2020-36659 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Xanh dương, vàng, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần IMW Pharm  

(VN) 
Số 520/64, quốc lộ 13, khu phố 6, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích 
y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2020-36660 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Công ty cổ phần IMW Pharm 
(731) Công ty cổ phần IMW Pharm  

(VN) 
Số 520/64, quốc lộ 13, khu phố 6, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36661 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.13; 3.1.14; A3.1.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, da cam, xám, đen, tím, da cam 
sẫm, trắng, xanh xám, xanh lơ đậm, đỏ. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakam 
District, Samut Prakam Province, 
Thailand. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp chất xơ trong chế độ ăn 
uống cho trẻ em; dược phẩm và chế phẩm y tế hỗ trợ cải thiện chức năng miễn dịch; thực 
phẩm dinh dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y tế; thực phẩm bổ sung cho con 
người để hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp chất sơ trong chế độ ăn uống. 
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(210) 4-2020-36662 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 3.1.14; A3.1.25; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, da cam, xám, đen, tím, da cam 
sẫm, trắng, xanh xám, xanh lơ đậm, đỏ, 
ghi, xanh lơ. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakam 
District, Samut Prakam Province, 
Thailand. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp chất xơ trong chế độ ăn 

uống cho trẻ em; dược phẩm và chế phẩm y tế hỗ trợ cải thiện chức năng miễn dịch; thực 
phẩm dinh dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y tế; thực phẩm bổ sung cho con 
người để hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp chất sơ trong chế độ ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-36663 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25; 21.3.1 
(591) Xanh lơ, hồng nhạt, vàng da, vàng nâu, 

xám, đỏ mận, nâu, đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
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thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 

từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 

gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 

uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 

và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36664 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.5.1; A3.5.25 

(591) Hồng, trắng, vàng da, vàng nâu, vàng, 

nâu, đen, đỏ, vàng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 

mới Dương Nội, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 

từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 

gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 

uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 

và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2020-36665 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25 
(591) Hồng, trắng, vàng da, vàng nâu, vàng, 

nâu, đen, đỏ, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-36666 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25 
(591) Vàng cam, vàng nâu, vàng da, hồng, nâu, 

đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
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vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36669 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.4.3; A26.4.18; 26.1.11 
(731) LIH GANG PRECISE ENTERPRISE 

CO., LTD.  (TW) 
No. 290, Zhongshan 1st Road, Luzhou 
Dist., New Taipei City 247, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Chày dập phillips (bộ phận của máy); chày dập sáu vấu (bộ phận của máy); chày 

dập pozi (bộ phận của máy); chày dập lỗ lục giác (bộ phận của máy); chày dập lỗ vuông (bộ 
phận của máy); tấm khuôn cán ren (bộ phận của máy xử lý kim loại). 

 

 
(210) 4-2020-36671 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hằng  (VN) 
Xóm Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chăn, ga, gối, đệm lò xo, đệm bông ép, khăn tắm, khăn mặt, khăn tay, 

thảm chân, áo choàng tắm, đồ nội thất bằng gỗ gồm: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ để đồ. 
 

 
(210) 4-2020-36672 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bền  (VN) 
Số 7, ngõ 92, đường Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng cơ khí điện máy, màn hình lcd, máy tính xách tay, máy tính 

bảng, điện thoại, webeam, máy ảnh, máy nghe nhạc, loa, tai nghe,máy chiếu, máy in, máy 

quét, máy fax, máy photo, máy hủy tài liệu, đầu đọc mã vạch, máy in hoá đơn, máy đếm 

tiền, máy ghi âm, máy vi tính và phụ tùng, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, máy lọc không khí, 

máy hút ẩm, túi đựng, ba lô, thiết bị lưu dữ liệu, thẻ nhớ, cáp chuyển đổi, màn chiếu, giá 

treo, mực in, bộ lưu điện; buôn bán phần mềm tin học; đại ký mua bán ký gửi hàng cơ khí 

điện máy, màn hình lcd, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại, webcam, máy ảnh, 

máy nghe nhạc, loa, tai nghe,máy chiếu, máy in, máy quét, máy fax, máy photo, máy hủy 

tài liệu, đầu đọc mã vạch, máy in hoá đơn, máy đếm tiền, máy ghi âm, máy vi tính và phụ 

tùng, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, máy lọc không khí, máy hút ẩm, túi đựng, ba lô, thiết bị 

lưu dữ liệu, thẻ nhớ, cáp chuyển đổi, màn chiếu, giá treo, mực in, bộ lưu điện. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt các sản phẩm điện tử.  

 

Nhóm 42: Cho thuê máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2020-36673 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) OMEX AGRIFLUIDS LIMITED  (GB) 

Saddlebow Road, Kings Lynn, Norfolk 

PE34 3JA, United Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 

.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp [trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng]; thức ăn cho 

thực vật (phân bón); chất dinh dưỡng cho thực vật; chất điều hòa sinh trưởng cho thực vật; 

chất tăng cường sinh trưởng thực vật; chất tăng cường sức khỏe thực vật (chất dinh dưỡng); 

chất để cải tạo đất; hóa chất để bảo vệ thực vật [trừ chất diệt cỏ dại; chất diệt nấm, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt loài gây hại vả chất diệt ký sinh trùng]. 
 

 
(210) 4-2020-36674 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) OMEX AGRIFLUIDS LIMITED  (GB) 

Saddlebow Road, Kings Lynn, Norfolk 

PE34 3JA, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 

.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt rêu; chất diệt cỏ dại, chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất 

diệt loài gây hại và chất diệt ký sinh trùng. 
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(210) 4-2020-36675 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.1 (540) 

  

(731) Mai Văn Khiển  (VN) 
Kim bảng B, thị trấn Yên Thịnh, huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ để tưới; ấm trà; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực 

phẩm; dụng cụ cho mục đích gia dụng; vật trang trí bàn ăn. 
 

 
(210) 4-2020-36676 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.4.10 

(591) Trắng, xanh dương. 

(731) KOELNMESSE GMBH  (DE) 

Messeplatz 1, 50679 Koln, Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức, sắp xếp, quảng bá và tiến hành các hội chợ, triển lãm thương mại ở 

dạng thực và ảo ở khu vực Châu á Thái Bình Dương; tổ chúc kinh doanh và tư vấn kinh 

doanh cho các đơn vị tham gia triển lãm cũng như tiếp thị, quảng cáo và sắp xếp các dịch 

vụ quảng bá, sắp xếp các quảng cáo; bố trí gian hàng triển lãm trưng bày nhằm mục đích 

kinh doanh; tất cả các dịch vụ nói trên trong lĩnh vực nha khoa. 

 
Nhóm 41: Tiến hành các hội thảo và hội nghị ở dạng thực và ảo.  

 

(210) 4-2020-36677 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
614/13 Phan Văn Trị, phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: má phanh dùng cho xe cộ, xích truyển động cho xe, bạc đạn đĩa, bánh 

răng truyển động cho xe máy, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, đồng hồ tốc độ xe 

máy, magnêtô đánh lửa cho xe máy, vòng bi cho ổ trục, ống dẫn xăng cho xe máy, bình lọc 

xăng cho xe máy, dây ga xe gắn máy, dây công tơ mét xe gắn máy, vỏ dây phanh xe máy, 

thớt nhông đe xe măy, xích cam xe măy, cần khởi động cho xe máy. 
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(210) 4-2020-36679 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.1.1; A26.1.18; 

A1.1.10; A1.1.2 

(591) Vàng, đỏ, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Win  (VN) 
36/16 thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt (bò, heo); hải sản (cá, tôm); chất chiết ra từ thịt. 
 

 
(210) 4-2020-36680 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; A14.1.24 

(591) Xanh, trắng, tím nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dây lưới Hòa 
Phát  (VN) 
Tổ 11, phường Chùa Hang, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên                

 

(511)   Nhóm 06: Lá nhôm, nhôm lá; dây thép gai; dây buộc bằng kim loại; dây treo bằng kim loại 

cho việc vận chuyển hàng hóa có trọng tải lớn, dải thép để làm đai; lưới thép.  

 
 

(210) 4-2020-36681 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đại Phúc Gold   (VN) 
Số nhà 21, đường Tuệ Tĩnh, thị trấn 

Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Trụ bằng kim loại cho xây dựng; cột bằng kim loại cho xây dựng; kèo bằng kim 

loại cho xây dựng; tấm lợp mái bằng kim loại. 
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(210) 4-2020-36682 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

G9   (VN) 
Thị tứ Quang Phục, xã Quang Phục, 
huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; thanh nhôm sơn tĩnh điện; lá nhôm.  

 

 
(210) 4-2020-36684 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Đá lạnh có thể ăn được; đá làm từ nước ăn được; kem trái cây (đá lạnh); bánh 

kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông lạnh 
[dạng kem lạnh]; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bột và chất liên kết (trong nhóm 
này) để làm đá lạnh có thể ăn được và/hoặc đá làm từ nước ăn được và/hoặc kem trái cây 
(đá lạnh) và/hoặc bánh kẹo dạng đông lạnh và/hoặc bánh ngọt dạng đông lạnh và/hoặc kem 
lạnh và/hoặc sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]. 

 

 
(210) 4-2020-36685 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 6.1.2; 26.2.7; 

5.11.10 
(591) Đen, nâu đỏ, đỏ, vàng ánh kim. 
(731) Trịnh Thị Kiều Trinh  (VN) 

171B Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả phơi khô; mứt ướt; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật. 
 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; mật ong; bột mì; bánh mì; 
trà (chè); ca cao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống do quán cà phê thực hiện; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời 
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(210) 4-2020-36686 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, hồng cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Cơ sở kinh doanh trầm hương 
Tường Vy   (VN) 
Thôn Trung Nam, xã Quế Trung, huyện 
Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam   

 
(511)   Nhóm 20: Tượng trầm.  

 

 
(210) 4-2020-36687 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; A6.19.9; 5.1.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, nâu đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Cơ sở kinh doanh Đoàn Thị 
Thương   (VN) 
Thôn Dùi Chiêng 2, xã Phước Ninh, 
huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam   

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2020-36688 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 25.3.1; 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Ngô Văn Lai  
(VN) 
Thôn Khánh Mỹ, xã Tam Thành, huyện 
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 30: Sợi mỳ, phở sắn.  

 

 
(210) 4-2020-36690 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Triết Minh   (VN)
Tổ 2, thôn Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện 
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 30: Trà sâm, trà nấm. 
 

 
(210) 4-2020-36691 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 22.1.1; 3.7.1; 3.7.16 
(591) Trắng, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Long Tiến Quân  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà 132-134 Điện Biên Phủ, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2020-36692 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 1.15.23; A26.11.12; 

26.4.1 
(591) Vàng, xanh cổ vịt, trắng, ghi xám. 
(731) Công ty TNHH PETRO - SG  (VN) 

50 đường 12A, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối xăng dầu. 
 

 
(210) 4-2020-36693 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ và xây 
dựng Phú Gia Thịnh  (VN) 
38/30 Trần Thánh Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Mặt nạ gây mê; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; găng tay cho mục đích y 

tế; khẩu trang y tế, mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế.  
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(210) 4-2020-36696 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) MOMS TREASURE CO.LTD  (KR) 

#202, 30, Bukhang-ro 193beon-gil, Seo-
gu Incheon, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả dùng 

cho trẻ em ngậm; vòng kích thích mọc răng cho trẻ em; bơm dùng để hút sữa mẹ. 
 

Nhóm 21: Bộ bát đĩa; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp; bình; dụng cụ nhà bếp; bình cách nhiệt. 

 

 
(210) 4-2020-36697 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.8 
(591) Xám, trắng. 
(731) ONNURI INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
Room 301, 39, Nambusunhwan-ro 220-
gil, Gwanak-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2020-36698 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh tím than, da cam, 

vàng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn FT 

Stone   (VN) 
Xóm Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung, 
huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đá quý; đồ trang sức bằng đá quý; đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo; đá bán 
quý.  

 
Nhóm 19: Đá; đá nhân tạo; đá vôi; đá hoa cương; đá phiến; vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ mua bán các sản phẩm cụ thể là: đá quý, đồ trang sức bằng đá quý, đồ trang sức 
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bằng đá quý nhân tạo, đá bán quý, đá, đá nhân tạo, đá vôi, đá hoa cương, đá phiến, vật liệu 
xây dựng không bằng kim loại, đá phèn [chết làm se], đá phấn để làm sạch, đá nhám để 
đánh bóng, đá mài, đá mã não.  

 
 

(210) 4-2020-36699 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần Medi France 

- Việt Nam   (VN) 
Tầng 1.2, tòa nhà CT2&3, KĐT Dream 
Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thảo dược; thực phẩm cho em 
bé; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-36700 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
xanh Anh Tường    (VN) 
128 Bà Huyện Thanh Quan, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo đã được bảo quản, phơi khô; sữa được chế biến từ nông 
sản dạng hạt như: ngô (bắp), hạt sen, đậu nành, đậu xanh; sữa có bổ sung nấm đông trùng 
hạ thảo.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn như: nước uống tinh khiết, nước uống có gaz; nước ép trái 
cây không cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; đồ uống giải khát chứa 
đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại sữa được chế biến từ nông sản dạng hạt, sữa có bổ sung nấm 
đông trùng hạ thảo, nấm đông trùng hạ thảo đã được bảo quản, phơi khô, nước ép trái cây 
không cồn, đồ uống cung cấp muối khoáng cho cơ thể, đồ uống giải khát chứa đông trùng 
hạ thảo.  

 

 
(210) 4-2020-36701 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Vidal  (VN)
8B Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; xịt dưỡng; tinh dầu; kem ủ tóc; sữa tắm. 
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(210) 4-2020-36702 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Thanh  (VN) 
Thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; xịt dưỡng; tinh dầu; kem ủ tóc; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2020-36703 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thắng 
Đại Phát  (VN) 
Số 58/14/60 đường số 4, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-36704 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Trần Thị Hoa  (VN) 
Thôn An Mỹ, xã Vân Sơn, huyện Dương 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; xịt dưỡng; tinh dầu; kem ủ tóc; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2020-36705 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Em  (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy, xe đạp; mua bán phụ tùng xe máy, xe đạp.  
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(210) 4-2020-36706 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.2.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Anh Em  (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy, xe đạp; mua bán phụ tùng xe máy, xe đạp.  
 

 
(210) 4-2020-36707 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Anh Em  (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy, xe đạp; mua bán phụ tùng xe máy, xe đạp.   
 

 
(210) 4-2020-36708 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Anh Em  (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy, xe đạp; mua bán phụ tùng xe máy, xe đạp.  
 
 

(210) 4-2020-36709 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Em  (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy, xe đạp; mua bán phụ tùng xe máy, xe đạp.  
 

 
(210) 4-2020-36710 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8; A26.11.12; A25.7.21 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Anh Em  (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp. 

 

Nhóm 35: Mua bán xe máy và phụ tùng xe máy; mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp.  
 

 
(210) 4-2020-36711 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 14.5.21; 14.5.23; 26.4.3 

(731) LOCKEROOM CO., LTD.  (KR) 

2dong 12F, 12, Seocho-daero 38-gil, 

Seocho-gu, Seoul 06655, Republic of 

Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép hoa quả chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy xay cà phê, ngoài 

loại vận hành bằng tay; máy trộn khuấy chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy chế 

biến thức ăn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không dùng cho mục 

đích gia dụng; máy đánh sữa chạy điện. 
 

 
(210) 4-2020-36712 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 14.5.21; 14.5.23; 26.4.3 

(731) LOCKEROOM CO., LTD.  (KR) 

2dong 12F, 12, Seocho-daero 38-gil, 

Seocho-gu, Seoul 06655, Republic of 

Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi chiên không dầu; bếp điện từ cảm ứng; lò nướng bánh chạy điện; nồi hấp 

thực phẩm chạy điện; nồi cơm điện; bình pha cà phê chạy điện. 
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(210) 4-2020-36713 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.5; 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh tím than, ghi xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH nhôm DONGTAI 

Việt Nam  (VN) 
Lô CN01, khu công nghiệp Vân Trung, 
xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm. 

 

 
(210) 4-2020-36714 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Hồng, vàng, xanh lá cây, xám bạc. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Tân Minh 
Hưng  (VN) 
845/8/16 Hương Lộ 2, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: ống xả (ống bô) của xe máy; càng sau xe máy; niềng xe (vành xe); giá kê của xe 
(gác baga); hộp xích xe máy; chân chống xe máy. 

 
Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gồm: ống xả (ống bô) của xe máy, càng sau xe máy, niềng 
xe (vành xe), giá kê của xe (gác baga), hộp xích xe máy, chân chống xe máy. 

 

 
(210) 4-2020-36716 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.8; A5.7.23 
(591) Đỏ tươi, đỏ cam, đỏ hồng, xanh lá cây, 

trắng, đen, ghi xám. 
(731) K-BERRY CO., LTD., AN 

AGRICULTURAL CORPORATION  
(KR) 
2F, k-berry office, 1689, Namgang-ro, 
Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic 
of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả dâu tây tươi; quả dâu tươi; quả việt quất tươi. 
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(210) 4-2020-36717 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.3; 6.1.2; 26.3.4; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng, xanh da 

trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vinh Nguyên  
(VN) 
Tiểu khu Châu Giang, thị trấn Kiện Khê, 
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 19: Đá xây dựng; cát xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-36721 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Ti vi. 

 

 
(210) 4-2020-36722 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Ti vi. 

 

 
(210) 4-2020-36723 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Ti vi. 
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(210) 4-2020-36729 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 26.4.4; 25.5.25; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần MARICO 

SOUTH EAST ASIA  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Mắm nêm; nước mắm; cá nhuyễn dạng sệt; nước chấm dạng lỏng làm từ cá, mực, 

tôm. 
 

 
(210) 4-2020-36730 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 24.9.1; 25.5.25; 11.3.18 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng, đen, xám, 

vàng nâu, nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần MARICO 

SOUTH EAST ASIA  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Xốt [gia vị]; xốt đậu nành; xốt cà chua; xốt củ quả; tỏi băm [gia vị]; gia vị thập 

cẩm. 
 

 
(210) 4-2020-36731 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 26.4.4; 25.5.25; 8.7.5; 11.3.18; 

A11.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh cốm, đỏ, đỏ 

cam, trắng, đen, nâu, nâu nhạt, vàng nâu.
(731) Công ty cổ phần MARICO 

SOUTH EAST ASIA  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Xốt [gia vị]; xốt đậu nành; xốt cà chua; xốt củ quả; tỏi băm [gia vị]; gia vị thập 

cẩm. 
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(210) 4-2020-36732 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); xà phòng; nước hoa; tinh dầu; 

nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm để làm sạch, chăm sóc, điều trị và 
làm đẹp da; chế phẩm mỹ phẩm để làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da đầu; và chế 
phẩm mỹ phẩm để làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp tóc; chế phẩm chống nắng. 

 

 
(210) 4-2020-36734 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.1.1; A5.1.16; A5.1.7; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh linh chi 

Trường Sinh  (VN) 
Thửa đất số 132, tờ bản đồ số 7, khu phố 
Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm linh chi tươi.  
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát chiết xuất từ nấm linh chi (không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2020-36735 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 25.5.25; A26.4.5; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh diệp lục, xanh lá mạ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Công Thành  (VN) 
Thôn Công Thành, xã Phong Sơn, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh dầu các loại như: tinh dầu tràm, tinh dầu bưởi, tinh dầu sả, tinh dầu quế (tất 

cả dùng trong mục đích y tế). 
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(210) 4-2020-36736 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) NICEDAY365 CO.,LTD.  (KR) 

#804, 242 Digital-ro, Guro-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; chế phẩm thụt rửa không chứa 

thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-36740 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
HMH Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Sapphire Palace, số 4 

Chính Kinh, phường Thượng Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi; bồn rửa; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; bồn tắm. 
 

 
(210) 4-2020-36744 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Xám đậm, xám nhạt, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
HMH Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Sapphire Palace, số 4 

Chính Kinh, phường Thượng Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp chạy điện; máy rửa bát đĩa; 

máy hút bụi chân không; máy ép hoa quả dùng bằng điện. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; bếp nấu; nồi cơm điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; máy pha cà phê, 

dùng điện; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân; thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; 

lò nướng; nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng. 
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(210) 4-2020-36746 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ 
Azure Việt Nam   (VN) 
Số 1 ngõ 3 phố Yết Kiêu, phường Yết 
Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn bản quyền tác giả; dịch vụ đại 

diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn về thành lập doanh nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-36749 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Đan Phan   (VN) 

Phòng 1002 tầng 10, tòa nhà Ford Thăng 
Long, 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn quàng cổ.  

 

 
(210) 4-2020-36750 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH Đan Phan  (VN) 

Phòng 1002 tầng 10, tòa nhà Ford Thăng 
Long, 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn quàng cổ. 

 

(210) 4-2020-36752 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh da trời, xanh lá cây, xám. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

HMH Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Sapphire Palace, số 4 
Chính Kinh, phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm làm sạch; chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chất hoá 
học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]. 

 

 
(210) 4-2020-36754 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.3.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Em   (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp.  

 

 
(210) 4-2020-36755 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh AIE-SUM-
RACING   (VN) 
13/8 Phó Cơ Điều, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy, xe đạp; mua bán phụ tùng xe máy, xe đạp.  

 

 
(210) 4-2020-36757 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A24.15.7; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ nội thất Thụy Sỹ  (VN) 
Lô A23, MBQH 8018, phường Quảng 
Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 20: Mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ nội thất]; móc rèm; thanh 

ray cho rèm; thanh treo rèm; con lăn cho rèm; mành che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ nội thất], móc 
rèm, thanh ray cho rèm, thanh treo rèm, con lăn cho rèm, mành che cửa sổ trong nhà bằng 
vải dệt, màn cửa, rèm cửa, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, màn sáo, màn che, rèm 
che, mành che. 
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(210) 4-2020-36759 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.6; 26.1.1; 7.1.16; 16.1.1; A13.1.10; 

25.5.25 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

phát triển Hoa Phượng Home  
(VN) 
Số 225B đường Lý Thánh Tông, tổ 1A, 
phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí; đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2020-36762 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Kim Long  (VN) 
Tầng 2, số 12 ngõ 115 phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn. 

 

 
(210) 4-2020-36763 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Kim Long  (VN) 
Tầng 2, số 12 ngõ 115 phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn. 

 
 

(210) 4-2020-36764 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân; sữa dừa; sữa yến mạch; sữa lạc; sữa gạo; sữa đậu nành; hạt (đã 

chế biến); đồ uống trên cơ sở sữa (không chứa cồn). 

 

Nhóm 30: Ngũ cốc (đã chế biến); chế phẩm ngũ cốc (gồm bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, bột 

ăn dặm, ngũ cốc dạng thanh, cháo dinh dưỡng). 
 

 
(210) 4-2020-36765 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 
Phòng 208, nhà E2, khu tập thể Thanh 

Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (dùng để ăn kiêng) (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu); thịt (đã qua chế 

biến); cá (đã qua chế biến); rau, củ, quả (đã qua chế biến). 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; mứt (dạng bánh kẹo); kem lạnh; cà phê; sô cô la; 

trà; ca cao; gia vị. 

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất khẩu: thực phẩm bổ sung (dùng để ăn 

kiêng) (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ 

yếu), thịt (đã qua chế biến), cá (đã qua chế biến), rau, củ, quả (đã qua chế biến), chế phẩm 

ngũ cốc, bánh kẹo, mứt, kem lạnh, cà phê, sô cô la, trà, ca cao, gia vị. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-36766 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 10.3.7; 3.9.16 

(591) Đỏ, trắng, cam, vàng, xanh lá cây, xam. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Quỳnh Anh  (VN) 
Số 02/03 ngõ 197 đường Lê Đại Hành, 

phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-36767 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Huỳnh Trung Bảo  (VN) 
Thôn Phước Hoà, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-36768 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; 5.3.16; A20.1.3; A5.5.20; 

A5.1.16 

(591) Vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Trúc Nhã  (VN) 
21/7 Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo: đào tạo thực hành, dịch vụ về giáo dục giảng dạy, hướng dẫn 

nghề nghiệp. 

 
 

(210) 4-2020-36769 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.7.5; A26.4.18; 

A24.15.7; 24.15.1 

(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phụ  tùng 
KAIZEN  (VN) 
316 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị ô tô; mua bán phụ tùng ô tô; mua bán đồ chơi xe hơi; mua bán 

hóa chất chăm sóc xe hơi. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô; dịch vụ thay thế, lắp đặt phụ tùng ô tô; dịch vụ 

rửa xe; đánh bóng xe cộ; đắp lại lốp xe; làm sạch xe cộ. 
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(210) 4-2020-36772 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Đậu Thùy An  (VN) 
12 ngách 475/20/49 Nguyễn Trãi, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, son môi, phấn trang điểm, nước súc 

miệng, kem dưỡng tóc, chế phẩm bôi lông mi mắt (mascara), nước hoa, kem dưỡng da, kem 
tắm trắng, bột tắm trắng, mặt nạ dưỡng da, kem làm trắng da, dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, 
sữa rửa mặt, kem trị mụn, kem trị nám, kem trị thâm, nước hoa hồng, phấn mắt, chì kẻ mày, 
chì kẻ mắt, nước tẩy trang, kem tẩy tế bào chết, kem chống nắng, kem làm se khít lỗ chân 
lông, sơn móng tay chân, kem nền, phấn phủ, phấn nước, chế phẩm cạo râu, kem làm rụng 
lông, tinh dầu, nước xịt tóc, kem trị nút gót, kem đánh răng, kem dưỡng ẩm môi, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng; dịch vụ trung gian thương mại trong 
lĩnh vực mỹ phẩm; tổ chức/sắp xếp việc bán hàng mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo trong lĩnh 
vực mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt 
sửa móng tay; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình. 

 

 
(210) 4-2020-36776 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 1.5.1; 26.1.9 
(591) Cam, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quốc tế Tài Năng Việt  (VN) 
431B Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ 

[giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; tư vấn du học. 
 
 

(210) 4-2020-36777 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quốc tế Tài Năng Việt  (VN) 
431B Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ 

[giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2020-36778 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.7; 26.4.2 (540) 

  

(731) Trần Thị Hồng Nhung  (VN) 
Khu tượng đài, chợ cũ Phước Thái, quốc 

lộ 51, ấp 1B, xã Phước Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-36779 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.16; 3.7.10; A3.7.24 

(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Family Shopping  (VN) 
728-730 Võ Văn Kiệt, phường 01, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chế biến từ yến. 

 

Nhóm 29: Yến sào đã qua tinh chế và đóng hộp. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: yến sào, thực phẩm dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2020-36783 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đông y Hồng 
Tâm    (VN) 
62 đường số 1, khu dân cư CityLand, 

phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thảo dược. 
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(210) 4-2020-36784 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đông y Hồng 
Tâm  (VN) 
62 đường số 1, khu dân cư CityLand, 

phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): thực phẩm chức năng, dược phẩm, thảo dược.  

 

 
(210) 4-2020-36785 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Trắng, đỏ, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Quartz Stone  (VN) 
Khu công nghiệp Bãi Ba, xã Đông 

Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 19: Đá hoa cẩm thạch; đá nhân tạo; đá để xây dựng; đá hoa cương; đá khoáng xốp; 

đá thạch anh nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2020-36786 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 25.5.2 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Quartz Stone    (VN) 
Khu công nghiệp Bãi Ba, xã Đông 

Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 19: Đá hoa cẩm thạch; đá nhân tạo; đá để xây dựng; đá hoa cương; đá khoáng xốp; 

đá thạch anh nhân tạo.  
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(210) 4-2020-36787 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; 5.9.15; 5.9.21; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Đức  (VN) 
75 Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế 1, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực 

hiện.  

 
 

(210) 4-2020-36788 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mobilott  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà D4/D6 ngõ 5 Thọ Tháp, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cổng thông tin điện tử. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ xổ số; dịch vụ vui chơi giải trí có thưởng.  

 
 

(210) 4-2020-36789 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, da cam, trắng, xanh dương 

đậm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Bắc Dương  (VN) 
Thôn Nhất Trai, xã Minh Tân, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói màu dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2020-36790 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ bordeaux, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Brand Dico  (VN)
Lầu 3, An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính 
Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Đậu gà (đã được sơ chế, bảo quản); đậu lăng xanh/đỏ (đã được sơ chế, bảo quản); 

đậu hà lan xanh/vàng (đã được sơ chế, bảo quản); hạt kê (đã được sơ chế, bảo quản); hạt 
ngô (đã được sơ chế, bảo quản). 

 
Nhóm 30: Ngô rang nổ; muối hồng (dùng để nấu ăn); bột mỳ.  

 
Nhóm 35: Mua bán: đậu gà (đã được sơ chế, bảo quản), đậu lăng xanh/đỏ (đã được sơ chế, 
bảo quản), đậu hà lan xanh/vàng (đã được sơ chế, bảo quản), hạt kê (đã được sơ chế, bảo 
quản), hạt ngô (đã được sơ chế, bảo quản), ngô rang nổ, muối hồng (dùng để nấu ăn).  

 

 
(210) 4-2020-36791 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phương  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy.  

 

 
(210) 4-2020-36792 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần giấy Việt 
Pháp    (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; bỉm trẻ em và người lớn. 
 

Nhóm 16:  Giấy vệ sinh; giấy ăn.  
 

 
(210) 4-2020-36793 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Việt 
Pháp  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy lau; giấy ví.  
 

 
(210) 4-2020-36794 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng - thương mại Kim 
Đại Lợi   (VN) 
54/143/10/9 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy hình nón, túi giấy hình phễu; giấy bao gói; vật liệu gói có các bọt khí, 

làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ 
ẩm để gói thực phẩm; vật liệu đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc các tông. 

 

 
(210) 4-2020-36795 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; A5.3.13; 5.3.16; A5.11.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng - thương mại Kim 
Đại Lợi   (VN) 
54/143/10/9 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy hình nón, túi giấy hình phễu; giấy bao gói; vật liệu gói có các bọt khí, 

làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ 
ẩm để gói thực phẩm; vật liệu đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc các tông. 

 

 
(210) 4-2020-36796 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng - thương mại Kim 
Đại Lợi  (VN) 
54/143/10/9 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy hình nón, túi giấy hình phễu; giấy bao gói; vật liệu gói có các bọt khí, 

làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ 
ẩm để gói thực phẩm; vật liệu đóng gói [lót, nhồi]; bằng giấy hoặc các tông.  
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(210) 4-2020-36797 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng - thương mại Kim 
Đại Lợi  (VN) 
54/143/10/9 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy hình nón, túi giấy hình phễu; giấy bao gói; vật liệu gói có các bọt khí, 

làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ 
ẩm để gói thực phẩm; vật liệu đóng gói [lót, nhồi]; bằng giấy hoặc các tông.  

 

 
(210) 4-2020-36798 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.25; 25.1.5; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Thái Phát 
Việt Nam  (VN) 
Số 47 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; dầu xả tóc; mỹ phẩm; nước tẩy trang; dầu dùng cho mục đích 

làm sạch; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2020-36800 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A11.3.2; 26.4.2 
(591) Nâu, đỏ, vàng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thanh long Hàm 
Đức  (VN) 
Thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang thanh long.  
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(210) 4-2020-36801 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22 
(591) Đỏ, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Bé 
Dòng  (VN) 
Thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Lát cắt trái cây sấy khô  
 

 
(210) 4-2020-36802 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Bé 
Dòng  (VN) 
Thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy. 
 

 
(210) 4-2020-36803 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 26.1.1; A2.9.16 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, trắng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thanh long Bắc 
Bình   (VN) 
137 Ngô Gia Tự, thị trấn Chợ Lầu, huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2020-36804 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.7.22; 5.7.21; 26.3.1; 26.1.10 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ thanh 
long hữu cơ Phú Hội  (VN) 
Thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
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(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi.  
 

 
(210) 4-2020-36805 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 5.7.21; A5.7.22 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ A Hùng  
(VN) 
Thôn Đa Mi, xã Đa Kim, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36806 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; 25.1.6; A5.3.15; A5.3.13; 15.7.1; 

26.1.1; A24.3.7 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, xanh rêu, nâu 

nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ A Hùng  
(VN) 
Thôn Đa Mi, xã Đa Kim, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
 
 

(210) 4-2020-36807 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.1; 3.7.17; 25.1.6; 5.7.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, hồng, đen, trắng, cam, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
thanh long Hàm Minh 30  (VN) 
703 Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1009 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2020-36808 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; 25.1.25; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh rượu thanh 
long Bảo Long Bình Thuận  
(VN) 
Số nhà 2/11, tổ Nhà Trường, khu phố 
Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn (đồ uống từ nước quả ép không có cồn).  

 

 
(210) 4-2020-36809 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 5.7.21; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen, hồng, hồng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thanh long an 
toàn Hàm Đức  (VN) 
Xóm 4, thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36810 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; A25.7.21; 5.7.21; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen, hồng, hồng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thanh long an 
toàn Hàm Đức  (VN) 
Xóm 4, thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 
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(210) 4-2020-36811 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.11.7; A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 26.1.1
(591) Xanh ngọc, vàng, đen, trắng, nâu, xám, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Mai  
(VN) 
Thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36812 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.11.7; A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 26.1.1
(591) Xanh ngọc, vàng, đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Mai  
(VN) 
Thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36813 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.15; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Mai  
(VN) 
Thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản tươi. 
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(210) 4-2020-36814 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 3.11.6; A1.11.8; 

A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh ngọc, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Mai  
(VN) 
Thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú 

Quý, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Thủy sản tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36815 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.5; 25.1.6; 25.1.9; 26.1.2 

(591) Đen, xanh lá cây, hồng, trắng, xanh lam, 

vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 
Phương   (VN) 
Thôn Triều Dương, xã Tam Tam Thanh, 

huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản tươi. 

 

(210) 4-2020-36816 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.1; 25.1.6; 26.1.2; 25.1.9 

(591) Đen, xanh lá cây, hồng, trắng, xanh lam, 

đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 
Phương   (VN) 
Thôn Triều Dương, xã Tam Tam Thanh, 

huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Thủy sản tươi. 
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(210) 4-2020-36817 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; 26.1.2; 25.1.9 
(591) Đen, xanh lá cây, hồng, trắng, xanh lam, 

vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 
Phương   (VN) 
Thôn Triều Dương, xã Tam Tam Thanh, 
huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36818 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 25.1.6; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, hồng, 

hồng nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thanh long Thuận 
Tiến  (VN) 
Tổ 7, thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36819 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 3.9.1; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Phối Phối  
(VN) 
669 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, 
huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá thác lác. 

 

 
(210) 4-2020-36820 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.15 
(591) Xanh lá cây, cam, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại chế 
biến hải sản Đầm Sen  (VN) 
1D Trần Anh Tôn, phường Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
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(511)   Nhóm 29: Mực (đã qua chế biến). 
 

 
(210) 4-2020-36823 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.16; 26.1.2; 6.6.2; A6.3.3; 3.9.1; 

A19.1.12 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, xanh 

lá cây đậm, trắng, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất nước mắm Phú 
Hiển  (VN) 
Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Cá (đã qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2020-36824 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 5.7.10 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh cốm, vàng nhạt, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
Phước Thể  (VN) 
Thôn 1, xã Phước Thể, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36825 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 5.3.11; 26.1.1; 5.3.16; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh cốm, đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
Phước Thể  (VN) 
Thôn 1, xã Phước Thể, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
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(210) 4-2020-36826 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, xanh lá 

cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
thanh long Hàm Kiệm  (VN) 
Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 32: Xi rô dùng cho đồ uống. 
 
 

(210) 4-2020-36827 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.3; A18.7.9; 10.3.10; A10.3.16 
(591) Vàng, đỏ, đen, xanh lơ, trắng, xanh nước 

biển nhạt. 

(540) 

  

(731) Tổ du lịch cộng đồng Tà Cú  
(VN) 
Khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận 
Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

(210) 4-2020-36828 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.4.2; A24.3.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ thanh long 
Hồng Sơn  (VN) 
Tổ 3, thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
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(210) 4-2020-36829 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.4.2; A24.3.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ thanh long 
Hồng Sơn  (VN) 
Tổ 3, thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36830 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, cam, đỏ tím, trắng.

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ thanh 
long hữu cơ Phú Hội  (VN) 
Thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 
 

(210) 4-2020-36831 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 13.1.6; 26.4.9; 25.5.25; A5.7.22 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
thanh long Tiến Thành  (VN) 
Thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
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(210) 4-2020-36832 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 13.1.6; 26.4.9; 25.5.25; A5.7.22 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, trắng, xanh lá cây nhạt, đen.

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
thanh long Tiến Thành  (VN) 
Thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36833 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, tím, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại chế 
biến hải sản Đầm Sen  (VN) 
1D Trần Anh Tôn, phường Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Cá (đã qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2020-36834 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại chế 
biến hải sản Đầm Sen   (VN) 
1D Trần Anh Tôn, phường Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Cá (đã qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2020-36835 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.13.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, nâu, trắng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại chế 
biến hải sản Đầm Sen   (VN) 
1D Trần Anh Tôn, phường Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
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(511)   Nhóm 29: Cá (đã qua chế biến). 
 

 
(210) 4-2020-36836 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.1.6; 3.7.17; 4.5.1; A5.7.22 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, hồng, nâu, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
thanh long Hàm Minh 30  (VN) 
703 Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2020-36837 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A11.3.8; A11.3.3; 5.7.10 

(591) Xanh lá cây, vàng, tím nhạt, đen, trắng, 

nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Thành  (VN) 
Xóm 1, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn (đồ uống từ nước quả ép không có cồn). 
 
 

(210) 4-2020-36838 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A11.3.3; 5.7.10; A11.3.8 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, tím nhạt, đen, 

trắng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Thành   (VN) 
Xóm 1, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn (đồ uống từ nước quả ép không có cồn). 
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(210) 4-2020-36841 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; A6.7.5; 1.15.11; 

7.1.14 

(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Sông Trà 1975  (VN) 
226 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-36842 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.3.23; A26.11.9 

(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Phát 
LAND HOUSE  (VN) 
73 Bình Thái 4, phưòng Hòa Thọ Đông, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-36845 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.1.5; A25.7.7; A1.1.10; 

A1.1.5 

(591) Đỏ, xanh ngọc, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mười Tuyền   (VN) 
Lô 2, cảng cá Phan Thiết, phường Đức 

Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận  

 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản đông lạnh. 
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(210) 4-2020-36846 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.1.5; A25.7.7; A1.1.5; 

A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh ngọc, xanh đen, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mười Tuyền   (VN) 
Lô 2, cảng cá Phan Thiết, phường Đức 
Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2020-36847 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.1.5; A25.7.7; A1.1.10; 

A1.1.5 
(591) Đỏ, xanh ngọc, đen, xanh đen, vàng, 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mười Tuyền  (VN) 
Lô 2, cảng cá Phan Thiết, phường Đức 
Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản đông lạnh. 
 
 

(210) 4-2020-36848 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 25.1.6; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, hồng, trắng, đen.

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thanh long Thuận 
Tiến  (VN) 
Tổ 7, thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi.  
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(210) 4-2020-36849 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, cam, đỏ, 

đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
thanh long Hàm Kiệm  (VN) 
Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36850 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.9.16; 5.7.21; A5.7.22; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thanh long Bắc 
Bình   (VN) 
137 Ngô Gia Tự, thị trấn Chợ Lầu, huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2020-36853 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh lá cây, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại chế 
biến hải sản Đầm Sen  (VN) 
1D Trần Anh Tôn, phường Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Cá (đã qua chế biến).  

 

 
(210) 4-2020-36854 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng hồng, 

hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
thanh long Hàm Kiệm  (VN) 
Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
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(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2020-36855 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.1.6; 26.1.1; A24.3.7; 15.7.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh rau VIETGAP Phó Long  
(VN) 
Khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi.  
 

 
(210) 4-2020-36856 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.9.12; 25.1.6; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh rau VIETGAP Phó Long  
(VN) 
Khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 
 
 

(210) 4-2020-36857 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hảo Lam  (VN) 
23/2C đường 160, phường Tăng Nhơn 

Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; trang phục. 
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(210) 4-2020-36858 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 5.3.11; 1.1.14; A5.3.15
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Xuân Anh  (VN) 
Số nhà 30 ngách 48, ngõ 28, phố Đại 
Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2020-36859 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.1.2; 25.7.25 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Thuận   (VN) 
Xóm Nam Châu, xã Hải Đông, huyện 
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2020-36860 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, trắng, cam, xanh dương, xanh đen, 

xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Cảnh Viên  
(VN) 
Thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; điều 

hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý kinh doanh của khách sạn. 
 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; thu 
tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản]; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; môi giới bất động 
sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; 
dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ làm trò tiêu khiển; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi 
gôn. 
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Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 

vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-36861 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ G3 Việt Nam  (VN) 
Xóm Vực, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Camera hành trình trên xe ô tô; cảm biến áp suất lốp; camera quan sát phía sau 

dùng cho xe cộ; kính chống lóa mắt, thiết bị giám sát trẻ nhỏ; mũ bảo hiểm cho người đi xe 

đạp. 

 

Nhóm 12: Bơm hơi [phụ kiện xe cộ]; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; tấm phủ xe cộ 

[đã tạo hình]; chắn bùn; yên xe đạp; chuông xe đạp. 
 

 
(210) 4-2020-36862 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ G3 Việt Nam  (VN) 
Xóm Vực, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp học sinh; ba lô. 

 
 

(210) 4-2020-36863 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.5.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị An  (VN) 
Thôn Hiền Lương, xã An Tiến, huyện 

Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; túi du lịch; cặp da; ba lô; ví đựng tiền. 
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(210) 4-2020-36864 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A8.1.16; 26.4.1; A26.4.18; A11.1.6 

(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chế biến thực phẩm Thọ Phát  
(VN) 
78-80 Nguyễn Tri Phương, phường 7, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 
 

 
(210) 4-2020-36865 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 4.5.5; 2.1.11; A2.1.24 

(591) Đỏ, trắng đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chế biến thực phẩm Thọ Phát  
(VN) 
78-80 Nguyễn Tri Phương, phường 7, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 
 

 
(210) 4-2020-36866 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.4; A3.7.24; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
thực phẩm sạch Sài Gòn  (VN) 
L17-11, tầng 17, Vincom Center, 72 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (mục đích 

chữa trị bệnh), thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt (mục đích chữa trị bệnh), thực phẩm 

dinh dưỡng y học. 
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(210) 4-2020-36867 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 2.3.1 
(591) Xanh rêu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Khuất Đình Hiển  (VN) 
62 Hùng Vương, tổ dân phố 12, thị trấn 
Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm 
Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn (phục vụ tại chỗ). 

 

 
(210) 4-2020-36868 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên - Đại học Quốc gia Hà 
Nội  (VN) 
334 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Tạp chí; giấy (văn phòng phẩm); tập vở dành cho học sinh, sinh viên; vật liệu 
đóng sách; bìa cặp để kẹp hồ sơ; bìa kẹp và đỡ tài liệu; bút viết (văn phòng phẩm); ảnh 
chụp; túi và vỏ bọc bằng giấy để bao gói; túi bằng chất dẻo để bọc; văn phòng phẩm; ấn 
phẩm làm bằng giấy, cụ thể là: tờ rơi, áp phích quảng cáo, lịch, bưu thiếp, thẻ học sinh sinh 
viên, biển chỉ dẫn, biển hiệu. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp đựng tài liệu bằng da; ô (dù).  

 

Nhóm 21: Bộ tách trà; bình đựng nước; cốc uống nước; bát đĩa. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao (trang phục); quần áo đồng phục (trang phục); mũ; 
giày; dép. 

 
Nhóm 35: Các dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán: tạp chí, giấy (văn phòng phẩm), tập vở 
dành cho học sinh sinh viên, vật liệu đóng sách, bìa cặp để kẹp hồ sơ, bìa kẹp và đỡ tài liệu, 
bút viết (văn phòng phẩm), ảnh chụp, túi và vỏ bọc bằng giấy để bao gói, túi bằng chất dẻo 
để bọc, văn phòng phẩm; mua bán ấn phẩm làm bằng giấy, cụ thể là: tờ rơi, áp phích quảng 
cáo, lịch, bưu thiếp, thẻ học sinh sinh viên, biển chỉ dẫn, biển hiệu; mua bán: quần áo, quần 
áo thể thao (trang phục), quần áo đồng phục (trang phục), mũ, giày, dép; mua bán: ba lô, túi 
xách, cặp đựng tài liệu bằng da, ô (dù); mua bán: bộ tách trà, bình đựng nước, cốc uống 
nước, bát đĩa, đồng hồ, mũ bảo hiểm. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bằng xe ô tô; dịch vụ cho thuê xe ô tô. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị chuyên đề; xuất bản 
sách; khóa đào tạo từ xa; khảo thí giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục]. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế 
liên quan đến khoa học và công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-36869 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Phước Bình Nam, xã Hòa Thành, huyện 
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo; thiết kế mỹ thuật; dịch vụ thiết kế mỹ thuật 

ứng dụng; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2020-36870 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư nước 
Tân Hiệp  (VN) 
Số 64, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước sạch. 

 
 

(210) 4-2020-36872 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINAZA  (VN) 
545/40/2/37 Nguyễn Xiển, KP Gò Công, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc: miếng dán bằng da; ví da; túi xách 

tay; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói: bao da điện thoại. 
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(210) 4-2020-36873 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 2.5.1 
(591) Xanh tím. 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Long  (VN) 
CH3522 - HH4C, Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị tạo ga cho đồ uống; máy xay; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại 

thao thác bằng tay] (cối xay dùng trong gia đình [không phải loại thao tác bằng tay]); máy 
vắt sữa; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện (máy nhà bếp dùng điện); máy xay/máy nghiền 
dùng trong nhà bếp, chạy điện. 

 
Nhóm 08: Kéo; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; kìm bấm, tỉa, cắt móng (kẹp móng); thìa; dao 
ăn, dĩa và thìa bằng chất dẻo; dao ăn dĩa và thìa cho em bé. 

 
Nhóm 10: Vòng kích thích mọc răng cho trẻ em; bình sữa cho trẻ em bú (chai sữa cho trẻ 
em bú); núm vú giả cho em bé; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; núm vú giả của bình sữa 
cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em ăn. 

 
Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước; nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng; nồi áp suất, dùng 
điện; thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện (thiết bị chạy điện dùng để hâm nóng bình sữa); 
ấm đun nước, dùng điện; nồi nấu đa năng. 

 
Nhóm 20: Xe cũi đẩy cho trẻ em (cũi có bánh xe cho trẻ em, cũi cho trẻ em có thể dịch 
chuyển được); nôi cho trẻ em; gối dài (gối ống, gối ôm); tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ 
em; đệm chống xoay dùng cho em bé; gối giữ cố định đầu dùng cho em bé. 

 
Nhóm 21: Bát; bình đựng đồ uống, không dùng điện; đĩa ăn; khay dùng cho mục đích gia 
dụng; đũa; khay tròn có nhiều «. 

 
Nhóm 24: Tấm trải phủ giường; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn mặt bằng vải (khăn lau mặt 
bằng vải); chăn; vỏ nệm (vỏ đệm); tấm trải dùng cho dã ngoại. 

 
Nhóm 25: Mũ; quần áo may sẵn; dép; yếm; yếm dãi không bằng giấy; giày. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; mô hình thu nhỏ của xe cộ; giầy trượt có bánh xe; gấu bông [gấu nhồi 
bông (đồ chơi trẻ em)]; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng (xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng); quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và nglrời bán hàng hóa và dịch vụ. 
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(210) 4-2020-36875 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà  (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

(210) 4-2020-36876 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, hồng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh trang thiết bị y 
tế HT  (VN) 
60/1N đường Trần Văn Mười, ấp Xuân 

Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 

NGOC LAW COMPANY LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2020-36877 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A25.7.22; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh dương, tím, 

cam, hồng, tím đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Hoàng Tấn  (VN) 
Số 29 Cách Mạng Tháng 8, phường 1, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống 
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(210) 4-2020-36878 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.15.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Phúc Lâm  (VN) 
Số 46 C1, khu đô thị Đại Kim, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Khuy măng sét; kẹp cài ca vát. 

 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách; va li, túi du lịch. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

Nhóm 26: Khóa kéo; khuy bấm; khuy móc; hoa nhân tạo; đăng ten; ruy băng và dải.  
 

 
(210) 4-2020-36879 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM DV Thảo Mộc 
Thu  (VN) 
Số 12/14 tổ 4, khu phố Hải Sơn, thị trấn 

Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-36880 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y học cổ 
truyền Lợi Phúc Đường   (VN) 
Xóm 9, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) dược phẩm.  
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(210) 4-2020-36885 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần ONE MOUNT 
GROUP   (VN) 
Tầng B1, tòa nhà T26, khu đô thị Times 

City, số 458 phố Minh Khai, phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử, mua bán hàng hóa qua mạng internet thanh toán bằng thẻ, 

phân phối, bán buôn, bán lẻ, siêu thị bán lẻ các sản phẩm: đồ điện tử văn phòng và gia đình 

(như ti vi, loa, đài, máy tính, máy tính bảng, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại, phụ 

kiện điện thoại), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa), đồ bếp 

gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, 

bàn ghế, bàn ăn), sản phẩm thời trang (mỹ phẩm, quần áo, giày dép), lương thực, thực 

phẩm, đồ uống như gạo, bánh kẹo, ngũ cốc, gia vị, thịt, cá, hải sản, rau củ quả đã bảo quản, 

đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, rượu, bia; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; 

quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 

hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; giới thiệu và trưng bày sản 

phẩm; bán đấu giá; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động và qua internet; dịch vụ thanh toán 

điện tử; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ thẻ ghi nợ; kinh doanh bất động sản; cho thuê bất 

động sản; môi giới; đại lý và môi giới bảo hiểm; tư vấn đầu tư; dịch vụ tài chính; dịch vụ 

đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ trung gian thanh toán. 

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; dịch vụ bảng tin điện tử; thông tin liên lạc bằng điện thoại, máy 

tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 

xa. 

 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; kho bãi lưu giữ hàng hóa; 

đóng gói hàng hóa; chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê 

kho chứa hàng; dịch vụ hậu cần vận tải; đại lý bán vé máy bay, vé ô tô; dịch vụ đặt chỗ cho 

các chuyến du lịch; tổ chức chuyến du lịch. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học viễn 

thông; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ viễn thông; thiết kế trang web; nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội; nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn; thiết kế phần mềm (chương trình) 

máy tính, phần mềm thương mại điện tử, phần mềm hỗ trợ thanh toán điện tử bằng thẻ; tư 

vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần 

mềm máy tính. 
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(210) 4-2020-36886 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Hồng Loan  (VN) 
135/19B Tân Hòa Đông, phường 14, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ).  
 

 
(210) 4-2020-36887 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Tùng  (VN) 
37A Trần Thị Do, khu phố 6, phường 

Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy nhạc; đào tạo học viên cho lĩnh vực: hát, vẽ, nhạc cụ.  
 

 
(210) 4-2020-36888 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 25.1.25 

(591) Cam, xanh da trời, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, vàng, hồng, tím, ghi, trắng, 

đen. 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
dược phẩm Hadu  (VN) 
P102 BT12, số 8, khu đô thị An Hưng, 

phường La Khê, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; 

đồ uống y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 

làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa giàu protein; đồ uống trên 

cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; thịt đã được bảo quản. 
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(210) 4-2020-36889 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.24; A26.4.18; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Nâu đen nhạt, vàng nâu nhạt. 
(731) Lê Nguyễn Ngân Anh   (VN) 

42/6 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem; bánh mì; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; nước xốt (gia vị).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: bánh ngọt, bánh quy, bánh kem, bánh mì, bột mì và 
chế phẩm ngũ cốc, nước xốt (gia vị), nước uống đóng chai, đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả trà và đồ uống trên cơ sở trà, cà phê và đồ uống trên cơ sở cà phê, da và giả da, ba lô, 
túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], 
tất (vớ), găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], kính áp 
tròng (lens cận thị), kính râm đeo mắt, thấu kính đeo mắt, kính râm loại áp tròng, gọng kính 
cho kính đeo mắt, hộp đựng kính mắt đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ cửa hàng bánh mì và bánh ngọt (phục vụ tại chỗ và mang đi); quán ăn uống; quán 
cà phê.  

 
 

(210) 4-2020-36890 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; 25.1.6 
(591) Trắng, đen, vàng cam, nâu đen nhạt. 
(731) Đặng Hoàng Duy Khánh   (VN) 

158 đường Ba Tháng Hai, tổ 42, phường 
Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali; cặp da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 
quàng cổ [khăn choàng cổ]. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
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quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn 
choàng cổ].  

 

 
(210) 4-2020-36891 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 26.4.2; A26.4.18; A24.15.7 
(591) Đen nâu nhạt, vàng ánh kim, vàng nâu 

nhạt. 
(731) Nguyễn Trà Sơn  (VN) 

TT Công ty điện tử, tổ 15, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ].  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán xuất nhập 
khẩu trưng bày và giới thiệu sản phẩm: đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ, 
mắt kính, da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, quần áo, giày dép, mũ (nón), 
thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ].  

 

 
(210) 4-2020-36892 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Metecno (Việt 

Nam)   (VN) 
Số 13 đường 16A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 17: Tấm panel pu cách nhiệt (dùng làm trong vật liệu xây dựng).  

 

 
(210) 4-2020-36893 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Nguyễn Vũ Khoa   (VN) 

122 đường 31, ấp Tân Định, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo thực hành [thao diễn hoặc thao tác thử]; dịch 

vụ hướng dẫn, giảng dạy; dạy nghề; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
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(210) 4-2020-36894 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Vũ Minh Hiếu   (VN) 

Khu 8, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo thực hành [thao diễn hoặc thao tác thử]; dịch 

vụ hướng dẫn, giảng dạy; dạy nghề; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
 

 
(210) 4-2020-36895 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Tạ Phi Hùng   (VN) 

Khu phố 7, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk 
Tô, tỉnh Kon Tum 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản; mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-36896 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh tím than, vàng đồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Toản    (VN) 
Tổ dân phố 6, phố Ngô Quyền, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm chiết xuất từ nhân sâm; chất chiết xuất từ thảo mộc 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-36897 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh tím than, vàng đồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Toản     (VN) 
Tổ dân phố 6, phố Ngô Quyền, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm chiết xuất từ nhân sâm; chất chiết xuất từ thảo mộc 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; chế phẩm làm sạch 

dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-36898 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6; A5.3.13 

(591) Trắng, xanh tím than, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Toản   (VN) 
Tổ dân phố 6, phố Ngô Quyền, thị xã 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm chiết xuất từ nhân sâm; chất chiết xuất từ thảo mộc 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; chế phẩm làm sạch 

dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2020-36899 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.4 

(591) Hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Âu Vĩnh Thiện   (VN) 
407a Hậu Giang, phường 11, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; tinh dầu; nước hoa; chất khử mùi.  

 

Nhóm 10: Máy xông hơi làm đẹp (dùng cho mục đích y tế); máy rửa mặt (dùng cho mục 

đích y tế); thiết bị xoa bóp thẩm mỹ (dùng cho mục đích y tế); máy hút mụn (dùng cho mục 

đích y tế); máy mát xa (dùng cho mục đích y tế); khẩu trang y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, xà phòng, tinh dầu, nước hoa, chất khử mùi, máy 

xông hơi làm đẹp (dùng cho mục đích y tế), máy rửa mặt (dùng cho mục đích y tế), thiết bị 

xoa bóp thẩm mỹ (dùng cho mục đích y tế), máy hút mụn (dùng cho mục đích y tế), máy 

mát xa (dùng cho mục đích y tế), khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2020-36900 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Phùng Việt Anh  (VN) 
36 ngõ chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng thời trang.  

 

 
(210) 4-2020-36901 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 7.3.2; 26.4.9 
(591) Đỏ đậm, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Mai Yến  (VN) 
165/52 Nguyễn Thái Bình, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; tinh dầu; nước hoa; chất khử mùi; mỹ phẩm; chất tẩy rửa (trừ loại 

dùng trong hoạt động sản xuất và mục đích y tế). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp: thớt; bát; đĩa; thìa; muôi; hộp đựng gia vị.  
 

Nhóm 29: Trứng; sữa; sữa chua; trái cây đã chế biến (đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín); 
rau củ quả đã chế biến (đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín); mứt nhão. 

 

Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; gạo; ngũ cốc; nước tương.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xà phòng, tinh dầu, nước hoa, chất khử mùi, mỹ phẩm, chất tẩy 
rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và mục đích y tế), dụng cụ nhà bếp như: thớt, 
bát, đĩa, thìa, muối, hộp đựng gia vị, trứng, sữa, sữa chua, trái cây đã chế biến (đông lạnh, 
sấy khô hoặc nấu chín), rau củ quả đã chế biến (đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín), mứt 
nhão, trà, cà phê, ca cao, gạo, ngũ cốc, nước tương.  

 

 
(210) 4-2020-36902 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A9.7.19; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

 

(731) Lê Văn Hạnh  (VN) 
15 Thắng Lợi, phường Hải Tân, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán các đồ hải sản đã qua chế biến như mực, cá, chả cá, chả mực, giò, 
chả giò (nem), các đồ ăn từ thực vật như rau câu, nấm, rong biển, nước xốt, nước mắm, ma- 
gi (xì dầu), thịt gia súc, gia cầm đã chế biến, hải sản tươi sống, nấm hương, mộc nhĩ, măng, 
miến, ớt, hành tỏi, nước mắm, muối, bột canh, mì chính, hạt nêm, nước tương, dầu gội, 
mước xả, nước lau sàn, xà phòng, kem đánh răng, giấy vệ sinh, giấy ăn, dầu ăn.  
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(210) 4-2020-36904 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.21; A2.3.16; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 
vàng Kim Hòa Minh  (VN) 
111 đường 3 tháng 2, phường 1, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim 

hoàn); hoa tai; đồ trang sức; nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn).  
 

 
(210) 4-2020-36905 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Đào Văn Lộc  (VN) 

347C, ấp 3, xã Phú Nhuận, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cơm tấm.  

 

 
(210) 4-2020-36906 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 
quốc tế KENU  (VN) 
D47-LK5 lô số 29, khu đô thị hai bên 
đường Lê Trọng Tấn, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; nước hoa; mỹ phẩm có nguồn gốc 
thảo mộc; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

Nhóm 05: Chất kích thích miễn dịch; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm dược; chế phẩm sinh học dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; thiết 
bị vật lý trị liệu; vật dụng chỉnh hình; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-36910 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.11 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Thủy  (VN) 

Số 76 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 
LINK) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; cà phê; ca cao; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2020-36911 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; A26.11.9; A26.11.8 (540) 

 

(731) 1. Cao Hồng Bình  (VN) 
B14/14N đường Cây Cám, ấp 2C, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

2. Cao Phong Phiến  (VN) 
17/18/15/26/15A đường Liên Khu 5-6, 
khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Bao/túi/bị/xắc; cặp da; ba lô; túi xách tay; địu trẻ em; vali; ví đựng tiền, ví bỏ túi; 

ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; trang phục dệt kim; ca vát; giày; đồ đội đầu; váy; quần 
áo, trang phục; dép; tất/bít tất thấm mồ hôi.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi nhồi bông; gấu bông, gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); bột nhào để nặn 
đồ chơi; đồ chơi; đồ trang trí cho cây noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; xe ba bánh cho trẻ sơ 
sinh [đồ chơi].  

 

 
(210) 4-2020-36912 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 21.1.17; 1.15.23; 15.1.13; A26.4.18 
(591) Xanh lam, trắng, vàng, da cam, xanh lá 

mạ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bán lẻ Phương 
Nam  (VN) 
940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ sách, báo; cung cấp thông tin thương mại qua trang web; dịch vụ 

truyền thông doanh nghiệp; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết.  
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Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức các cuộc thi; dịch vụ thư viện lưu động; 
dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử, tạo ra tài liệu xuất bản điện tử.  

 

 
(210) 4-2020-36913 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 21.1.17; 15.1.13; 1.15.23 
(591) Xanh lam, vàng, da cam, xanh lá mạ, 

xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bán lẻ Phương 
Nam  (VN) 
940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ sách, báo; cung cấp thông tin thương mại qua trang web; dịch vụ 

truyền thông doanh nghiệp; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức các cuộc thi; dịch vụ thư viện lưu động, 
dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử, tạo ra tài liệu xuất bản điện tử.  

 

 
(210) 4-2020-36914 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển An Hưng Phát   (VN)
Số 21, ngõ 298/33, Yên Ngưu, đường 
Ngọc Hồi, xã Tam Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn nước bằng kim loại; ống dẫn chịu áp bằng kim loại, van bằng kim loại 
của ống dẫn nước; phụ kiện bằng kim loại dùng để gá lắp ống dẫn nước.  

 
Nhóm 11: Vòi khóa cho ống dẫn; thiết bị làm sạch nước; thiết bị cung cấp nước; ống dẫn 
cho thiết bị vệ sinh; phụ kiện gá lắp ống dẫn cho thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 17: Băng keo; phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối; đầu nối ống bằng nhựa 
cứng; ống mềm, không bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất 
dẻo; ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Van bằng chất dẻo dùng cho ống dẫn nước.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm: ống dẫn nước 

bằng kim loại, ống dẫn chịu áp bằng kim loại, van bằng kim loại của ống dẫn nước, phụ 

kiện bằng kim loại dùng để gá lắp ống dẫn nước, vòi khóa cho ống dẫn, thiết bị làm sạch 

nước, thiết bị cung cấp nước, ống dẫn cho thiết bị vệ sinh, phụ kiện gá lắp ống dẫn cho thiết 

bị vệ sinh, băng keo, phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa 

cứng, ống mềm, không bằng kim loại, ống nhựa cứng chịu nhiệt, van ống dẫn nước, không 

bằng kim loại hoặc chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại, van bằng chất dẻo 

dùng cho ống dẫn nước. 
 

 
(210) 4-2020-36915 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển An Hưng Phát   (VN)
Số 21, ngõ 298/33, Yên Ngưu, đường 

Ngọc Hồi, xã Tam Hiệp, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn nước bằng kim loại; ống dẫn chịu áp bằng kim loại, van bằng kim loại 

của ống dẫn nước; phụ kiện bằng kim loại dùng để gá lắp ống dẫn nước.  

 

Nhóm 11: Vòi khóa cho ống dẫn; thiết bị làm sạch nước; thiết bị cung cấp nước; ống dẫn 

cho thiết bị vệ sinh; phụ kiện gá lắp ống dẫn cho thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 17: Băng keo; phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối; đầu nối ống bằng nhựa 

cứng; ống mềm, không bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất 

dẻo; ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Van bằng chất dẻo dùng cho ống dẫn nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm: ống dẫn nước 

bằng kim loại, ống dẫn chịu áp bằng kim loại, van bằng kim loại của ống dẫn nước, phụ 

kiện bằng kim loại dùng để gá lắp ống dẫn nước, vòi khóa cho ống dẫn, thiết bị làm sạch 

nước, thiết bị cung cấp nước, ống dẫn cho thiết bị vệ sinh, phụ kiện gá lắp ống dẫn cho thiết 

bị vệ sinh, băng keo, phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa 

cứng, ống mềm, không bằng kim loại, ống nhựa cứng chịu nhiệt, van ống dẫn nước, không 

bằng kim loại hoặc chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại, van bằng chất dẻo 

dùng cho ống dẫn nước. 
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(210) 4-2020-36916 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.4; 26.15.15 
(591) Vàng đồng, xanh lá, xanh lá nhạt, xanh 

lá đậm, xanh da trời, xanh nước biển, 
xanh tím than, tím, hồng, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Doctor Boone  
(VN) 
3D Nguyễn Văn Yến, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; sữa bột cho trẻ em; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế, cụ thể là sữa bột dành cho người can tuổi, sữa bột dành cho người mắc bệnh 
tiểu đường; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; thực phẩm bản vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng 
để bổ sung thêm chất dinh dưỡng cần thiết vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, 
tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh).  

 

 
(210) 4-2020-36917 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Hợp tác xã Gà Lai Đông Tảo 

thả vườn Xã Gia Sơn  (VN) 
Thôn Xuân Long, xã Gia Sơn, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gà lai đông tảo, gà giống. 
 

 
(210) 4-2020-36918 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng, cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Mai Thị Xuân Thành  (VN) 
Khu phố Ngọc An Trung, phường Hoài 
Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, trứng, gia cầm đã sơ chế, rau quả được bản quản, rau quả phơi khô, rau quả 
nấu chín.  

 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; rau củ quả tươi, dưa lưới, dưa leo baby; nấm tươi; động vật sống.  
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(210) 4-2020-36919 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Hồ Mai Chi  (VN) 
1401-C3, số 5 Nguyễn Thị Thập, cổng số 
2 chung cư Mandarin Garden, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: quần áo, mũ, khăn quàng cổ (trang phục), tất (vớ), giày 
dép, quần áo lót phụ nữ (đồ vải), ví da, túi xách. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2020-36921 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.7; 25.1.6 
(731) FOUR PILLARS ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 
No.12, Lane 61, Sec.1, Kuang Fu Rd., 
Sanchong Dist., New Taipei City 241, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 17: Băng cách điện, cách nhiệt cho các thiết bị điện sử dụng trong công nghiệp; băng 

cách điện, cách nhiệt bằng vải cho các thiết bị điện sử dụng trong công nghiệp; băng cách 
điện; cách nhiệt; băng gia dụng không dùng trong văn phòng phẩm và không dùng cho mục 
đích y tế; băng dính không dùng cho mục đích văn phòng và không dùng cho mục đích y tế 
hoặc mục đích gia dụng; tấm vitcô (xenluloza ở trạng thái dẻo) không dùng để bao gói; 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp, không dùng để bao gói; miếng dán bảo 
vệ chống xước làm bằng chất dẻo dùng cho mục đích công nghiệp, không dùng để bao gói; 
màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; chất cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách 
điện, cách nhiệt; sợi các bon, trừ loại dùng trong ngành dệt; chỉ đàn hồi, trừ loại dùng trong 
ngành dệt; vải dệt cách điện, cách nhiệt; vải cách điện, cách nhiệt; giấy cách điện, cách 
nhiệt. 

 

 
(210) 4-2020-36923 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH V&H Vina  (VN) 

Tại nhà ông Đỗ Viết Bình, thôn An 
Ninh, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 30: Bún; miến; mì sợi nhỏ; miến dong; mỳ gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bún, miến, mì sợi nhỏ, miến dong, mỳ gạo.  
 

 
(210) 4-2020-36924 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 9.7.1; 2.3.1; A2.3.23; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Nâu, vàng, cam, trắng, hồng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Nem Nướng Hai 

Cô, Đặc Sản Nha Trang  (VN) 
Số nhà 51 phố Hải Long tại tổ 2, khu 4A, 
phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-36925 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 16.3.17 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Từ Quá Khứ  
(VN) 
36/6 đường số 5, khu phố 5, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức, xúc tiến và triển khai các triển lãm, triển lãm (hội chợ) thương mại và 

các sự kiện trong lĩnh vực đổi mới, công nghệ, phần mềm máy tính và phần cứng máy tính, 
phát triển phần mềm máy tính, kinh doanh, an ninh mạng, bảo mật, phát triển công nghệ, 
công nghệ đám mây, phân tích dữ liệu, dữ liệu, chuyển đổi kỹ thuật số, internet vạn vật 
(internet of things), trí tuệ nhân tạo và học máy (machine learning) cho mục đích thương 
mại, kinh doanh hoặc quảng cáo; cung cấp môi trường mạng trực tuyến để kết nối người 
bán và người mua; dịch vụ quảng cáo và phân phát thông tin, cụ thể là cung cấp không gian 
quảng cáo định loại qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin thương mại trong lĩnh 
vực đã được phân loại thông qua cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu có thể 
tra cứu trực tuyến; dịch vụ tuyển dụng trực tuyến, dịch vụ quản lý nguồn nhân lực bao gồm 
dịch vụ tuyển dụng, dịch vụ tìm kiếm và dịch vụ lập danh sách nguồn nhân lực, dịch vụ 
phần mềm và cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực, dịch vụ quảng cáo được cung cấp qua mạng 
truyền thông toàn cầu; dịch vụ giới thiệu việc làm và dịch vụ tuyển dụng nhân viên 
(headhunting) bao gồm dịch vụ tìm kiếm và tuyển chọn nhân viên. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là tạo cộng đồng ảo cho người dùng đã đăng ký tổ chức các nhóm, các cuộc gặp gỡ, và các 
sự kiện, tham gia vào các cuộc thảo luận và tham gia liên kết mạng xã hội, kinh doanh và 
cộng đồng; dịch vụ máy tính có bản chất là hồ sơ điện tử tùy chỉnh của nhóm và cá nhân 
hoặc trang web cung cấp thông tin do người dùng xác định hoặc chỉ định, bao gồm cả âm 
thanh, video, hình ảnh, ký tự, nội dung, và dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp 
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công cụ tìm kiếm để có được dữ liệu trên internet và mạng truyền thông; cung cấp phương 
tiện trực tuyến có công nghệ cho phép người dùng trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân có thông tin 
nối mạng xã hội và mạng kinh doanh, và để truyền và chia sẻ thông tin đó giữa nhiều tiện 
nghi trực tuyến để tiến hành nối mạng xã hội và để quản lý tài khoản nối mạng xã hội của 
họ; cung cấp môi trường mạng trực tuyến liên quan đến kỹ thuật cho phép người dùng 
truyền dữ liệu nhận dạng cá nhân đến và chia sẻ dữ liệu nhận dạng cá nhân với và giữa 
nhiều thiết bị trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2020-36926 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh ngọc, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kinh Doanh Giải 
Pháp Nhà Tiến Phát  (VN) 
63 đường số 12, khu Cityland park hills, 
phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất 

động sản; đánh giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-36928 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Đại Dương  (VN) 
226 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: đèn chùm, đèn treo, đèn lồng, đèn trần, bồn tắm, bồn cầu, 

chậu vệ sinh, lavabo (bồn rửa), máng khăn, gương soi, mắc quần áo, kệ bàn chải, kệ dưới 
gương, đồng hồ, tranh ảnh, bình, bình phong, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), mành 
che bằng vải dệt để che cửa sổ bên trong nhà, tượng bằng gỗ, tượng bằng sáp, tượng bằng 
thạch cao hoặc chất dẻo, tượng bằng sứ, tường bằng gốm, tượng bằng đất nung, tượng bằng 
terra-cotta hoặc thủy tinh, tượng bằng kim loại thường. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2020-36929 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ARLO Việt Nam  
(VN) 
P501, B5 DA khu nhà ở TT, lô A, ô đất 

1.14 HH, Nguyễn Tuân, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Băng keo cá nhân, băng dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); băng dính 

(dùng cho mục đích y tế); cao dán (dùng cho mục đích y tế); băng dính cuộn dùng trong 

ngành y; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-36930 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4; 26.4.7; 15.7.1 

(591) Trắng, vàng, xanh. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư Hoàng Gia  (VN) 
Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường 

Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá tài chính [bất động sản]; 

dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản. 

 
 

(210) 4-2020-36931 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kỹ thuật công trình Hoàng 
Gia  (VN) 
Số 158m1b khu đô thị Thanh Hà Cenco5, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch 

nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị tiệt trùng nước. 
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(210) 4-2020-36932 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại và dịch vụ Bông 
Sen  (VN) 
KM 313+200, quốc lộ 1A, xã Hoằng 

Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; tẩu thuốc lá; thuốc lá điện 

tử. 
 

 
(210) 4-2020-36933 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.3.3; 26.1.1; 4.3.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại và dịch vụ Bông 
Sen  (VN) 
KM 313+200, quốc lộ 1A, xã Hoằng 

Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; tẩu thuốc lá; thuốc lá điện 

tử. 
 

 
(210) 4-2020-36934 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) DAWEI LI  (CN) 

Room 1341, Building 6, Wanda Plaza, 

188 Shihu West Road, Wuzhong District, 

Suzhou City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; trang phục dệt kim; găng tay [trang 

phục]; khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2020-36935 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) HEALTH AND HAPPINESS (H&H) 

HONG KONG LIMITED  (HK) 

Suites 4007-09 40/F  One Island East 

Taikoo Place 18 Westlands Road Quarry 

Bay  Hk 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; kem chống 

nhăn (mỹ phẩm); kem làm trắng da; mỹ phẩm dùng cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2020-36937 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A11.1.6; A11.1.17 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Minh Phát  
(VN) 
Khu 5, xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh 

Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 21: Đũa gỗ; đũa tre. 

 

(210) 4-2020-36938 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.5.1; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại HAC  (VN) 
Khu 6, phường Vân Phú, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy ăn, giấy vệ sinh (từ bột giấy nguyên sinh rừng trồng). 
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(210) 4-2020-36939 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-36940 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36941 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-36942 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36943 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36944 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển giáo dục 
ARCHIMEDES Việt Nam   (VN) 
Số 18, ngách 105/22 Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường mầm non; trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ 

thông; trung tâm ngoại ngữ; học viện giáo dục.  
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(210) 4-2020-36945 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.9; 26.4.4; 3.7.17 
(591) Nâu, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần T&D Group 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 34 Lô A12 KĐT Lê Trọng Tấn 
Geleximco, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, áo choàng chống nhiễm 

khuẩn dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng phẫu thuật và dùng trong y tế, băng để băng 
bó hỗ trợ dùng trong phẫu thuật; mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản 
xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm 
chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, 
nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh 
chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải 
khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa 
collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm 
thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, 
rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36946 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 24.3.1; A5.3.15; 6.1.2; A19.3.4; 

2.7.25; A2.5.24; 2.5.8 
(591) Trắng, vàng sẫm, vàng, đỏ, đỏ cam, xanh 

lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng da, xanh 
dương, đen, xám, nâu, đỏ đun, hồng, 
xanh cô ban, hồng nhạt, tím nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Lâm Hạnh  (VN) 
Số nhà 44, đường Lương Sơn Tuyết, tổ 8, 
phường Tân Quang, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-36947 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25 
(591) Nâu, vàng da, hồng, đen, đỏ, trắng, hồng 

nhạt, vàng nâu, vàng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh đầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36948 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25 
(591) Xanh dương sẫm, vàng cam, vàng nâu, 

vàng da, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh đầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-36949 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25; 21.3.1 
(591) Vàng cam, vàng nâu, vàng da, đỏ, trắng, 

đen, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xám, 
trắng đục. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh đầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2020-36950 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25; 1.15.11; A1.1.10; A1.1.5
(591) Tím, tím nhạt, nâu, vàng da, đỏ, vàng 

nâu, trắng, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh đầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-36951 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.8; 26.4.2; A26.4.18; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Xanh tím than, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần BROSS Việt 

Nam  (VN) 
Nhà số 2 ngõ 19/47 đường Yên Hòa, tổ 
14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn; sơn vecni.  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn nước, sơn, sơn vecni. 
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(210) 4-2020-36952 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.2.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Hưng  (VN) 
149/3 đường 30/4, tổ 10, Kp6, phường 
Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời. 
 

 
(210) 4-2020-36955 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hoài Phương  (VN) 
TK5/32 đường Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn rau tươi, nấm tươi, trái cây tươi, rau củ quả sấy khô, mút trái cây, mật 

ong, đồ uống từ hoa quả, trái cây đông lạnh, đồ uống không có cồn; bán lẻ rau tươi, nấm 
tươi, trái cây tươi, rau củ quả sấy khô, mứt trái cây, mật ong, đồ uống từ hoa quả, trái cây 
đông lạnh, đồ uống không có cồn; Bán buôn thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua, ghẹ, gia cầm, trai, 
sò, ngao; bán lẻ thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua, ghẹ, gia cầm, trai, sò, ngao; nhượng quyền 
thương mại liên quan đến các sản phẩm thực phẩm, đồ đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2020-36956 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8; 26.1.11 
(731) Hộ kinh doanh quán lẩu, trà 

sữa IMF  (VN) 
B11/1 ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán lẩu nướng. 

 

 
(210) 4-2020-36957 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Thanh Giang  (VN) 

15A ngõ 505 Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-36959 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải xây 
dựng Hùng Sơn  (VN) 
Lô 07 MBHQ 122UB/CN, phường Đông 
Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh 
Hoá  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường; sơn nước.  

 

 
(210) 4-2020-36960 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vận tải xây 
dựng Hùng Sơn  (VN) 
Lô 07 MBHQ 122UB/CN, phường Đông 
Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh 
Hoá 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường; sơn nước. 

 

 
(210) 4-2020-36961 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Trịnh Thị Bích Thúy  (VN) 

Số 2C1, TT Công ty len, TDP 8 phường 
Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may mặc hàng thời trang. 
 

 
(210) 4-2020-36962 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH N-Group  (VN) 

Số 06 đường Lê Thái Tổ, Bồ Sơn, phường 
Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Nhóm 35: dịch vụ mua bán; xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: hồng sâm, nhân 

sâm, thực phẩm dinh dưỡng từ hồng sâm, thực phẩm dinh dưỡng từ nhân sâm. 
 

 
(210) 4-2020-36963 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.13; A19.1.12; 26.1.1 
(591) Trắng, da cam, nâu, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sinh thái miền 

Tây Quảng Bình  (VN) 
Tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, 
huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Măng khô (đã qua chế biến). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm măng khô (đã qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2020-36964 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.3; 26.1.1; 26.1.6; 1.13.1 
(591) Đỏ cam, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Trịnh Khánh Vy  (VN) 
100 Phó Đức Chính, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Carbon/than hoạt tính; hoá chất phụ gia/chất phụ gia hoá học cho dầu chất xúc 

tác; hoá chất cường tính cho cao su; chất dẻo hoá chất phân tán chất dẻo; silicat. 
 

Nhóm 02: Dầu chống gỉ; kẽm oxit. 
 

Nhóm 17: Cao su tổng hợp; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
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(210) 4-2020-36965 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 26.1.6; 25.5.25; 1.13.1 
(591) Xanh ngọc, xanh biển, xanh dương đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Khánh Vy  (VN) 
100 Phó Đức Chính, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Carbon/than hoạt tính; hoá chất phụ gia/chất phụ gia hoá học cho dầu chất xúc 

tác; hoá chất cường tính cho cao su; chất dẻo hoá chất phân tán chất dẻo; silicat. 
 

Nhóm 02: Dầu chống gỉ; kẽm oxit. 
 

Nhóm 17: Cao su tổng hợp; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-36966 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Đen, hồng, trắng. 

(731) Công ty TNHH EYELASH 
KINGMAKER  (VN) 
Lô K, ¤ số 2, đường DM5, khu phố 2, 
phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Lông mi giả; chất dính để cố định lông mi giả; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho 

lông mi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, nhượng 
quyền thương mại các hàng hóa sau: lông mi giả, chất dính để cố định lông mi giả, chế 
phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, thuốc bôi lông mi mắt, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm. 

 

 
(210) 4-2020-36967 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.11.3; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 
Phước Đức  (VN) 
4/301/28 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Vận chuyển bằng xe cấp cứu; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe chở khách chạy bằng 
động cơ. 

 

 
(210) 4-2020-36968 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.13; A3.7.24; 3.7.21; A26.11.8 
(591) Vàng nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Trí Sơn  
(VN) 
số 1279 Quốc lộ 50, xã Đạo Thạnh, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế, chế biến; yến sào đóng hộp; yến sào tinh chế (tất cả dùng 
làm món ăn); rau, củ, quả sấy. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gỗ, loa, thiết bị nhà yến, hương dẫn dụ nhà yến, mỹ 
phẩm, mỹ phẩm chứa yến, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng chứa yến, yến sào 
(tổ chim ăn được), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm 
làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến), thiết bị tăng âm (âm li), 
đông trùng hạ thảo (thực phẩm chức năng). 

 

 
(210) 4-2020-36969 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.4.9; 17.5.1; 26.11.22; 20.5.7; 

A26.11.8 
(591) Vàng, xanh cô ban, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ ô tô I.TECH  (VN) 
Tầng 10 Tòa nhà An Phú số 24 Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 
 
 

(210) 4-2020-36970 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH CTKF Việt Nam  

(VN) 
Lô XN4-3B, khu công nghiệp Đại An 
mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm cho chất làm mát động cơ; nước làm mát động cơ/dầu máy xe cộ./ 
 

 
(210) 4-2020-36971 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ may 
Cường Thịnh  (VN) 
35/27 Đường 10 khu phố 3, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví, ba lô, va li. 

 

 
(210) 4-2020-36972 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.3.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ may 
Cường Thịnh  (VN) 
35/27 Đường 10 khu phố 3, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví, ba lô, va li. 

 

 
(210) 4-2020-36974 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 24.17.20 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Viên An  (VN) 
373/1/94 Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị lau nhà (chạy điện); máy hút bụi; máy giặt thảm; máy chà sàn, robot vệ 

sinh; robot hút bụi lau nhà. 
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Nhóm 37: Làm sạch vệ sinh công nghiệp; làm sạch tòa nhà [bề mặt bên trong]; làm sạch 
tòa nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch ngôi nhà; dịch vụ vệ sinh văn phòng. 

 

 
(210) 4-2020-36975 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Ecoplus  
(VN) 
Khu 4, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2020-36976 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; 26.3.23; 26.15.15 (540) 

 

(731) Nguyễn Đăng Quyết  (VN) 
Thôn Bắc Sơn, xã Quang Bình, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ gỗ mỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2020-36977 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.2; 2.5.1; 26.1.1; A5.7.22; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nước Dừa Vị 
Mới  (VN) 
Số 96, ngõ Kim Quan, tổ 5, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán kem. 
 
 

(210) 4-2020-36978 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.11.3; 26.4.2; A26.4.18; 

21.1.14; 21.1.15 
(591) Tím, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SENTOSA Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn, thị xã Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; véc ni (được dùng trong ngành xây dựng, trang trí nội thất, nghệ 
thuật).  

 

 
(210) 4-2020-36979 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Ghi. 
(731) Công ty TNHH Dành Cho Bé 

Yêu  (VN) 
Số nhà 3, tổ 2 Đồng Xa, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); nôi cho trẻ em; gối; đệm; ghế ăn dặm; 

khung tập đi cho bé. 
 

Nhóm 24: Chăn; vải bọc [bọc dệm]; tấm trải phủ giường; khăn phủ gường; khăn tắm; khăn 
phủ gối. 

 
Nhóm 25: Quần áo cho trẻ em; giày dép; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ chơi bằng gỗ; mô hình đồ chơi; đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ 
để luyện tập; bể bơi [đồ chơi]; nhà chơi cho trẻ em. 

 
 

(210) 4-2020-36980 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED  (SG) 
182 Cecil Street, #15-01 Frasers Tower, 
Singapore 069547, Singapore 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng, chất ăn kiêng, đồ uống ăn kiêng và chất (chế phẩm) thay 

thế bữa ăn dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé bao gồm sữa bột 
cho trẻ sơ sinh và em bé; chất bổ sung ăn kiêng để bổ sung chất cho người có chế độ ăn 
kiêng thông thường hoặc nhằm tăng cường sức khỏe; vitamin và hợp chất vitamin dùng cho 
người; chất bổ sung khoáng chất dùng cho thực phẩm; chất bổ trợ dinh dưỡng, chất bổ sung 
dinh dưỡng, chất nuôi cấy (mô nuôi cấy) dinh dưỡng [dùng cho mục đích y tế]. 

 
Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa (được xếp trong nhóm này); đồ uống và bột được chế biến trên 
cơ sở sữa; sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa giàu protein; kem (sản phẩm từ sữa); bơ; dầu ăn; 
mỡ ăn; pho mát; nước sữa; sữa chua; các sản phẩm tráng miệng trong nhóm này (được làm 
chủ yếu từ bơ sữa). 
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(210) 4-2020-36981 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED  (SG) 
182 Cecil Street, #15-01 Frasers Tower, 
Singapore 069547, Singapore 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng, chất ăn kiêng, đồ uống ăn kiêng và chất (chế phẩm) thay 

thế bữa ăn dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé bao gồm sữa bột 
cho trẻ sơ sinh và em bé; chất bổ sung ăn kiêng để bổ sung chất cho người có chế độ ăn 
kiêng thông thường hoặc nhằm tăng cường sức khỏe; vitamin và hợp chất vitamin dùng cho 
người; chất bổ sung khoáng chất dùng cho thực phẩm; chất bổ trợ dinh dưỡng, chất bổ sung 
dinh dưỡng, chất nuôi cấy (mô nuôi cấy) dinh dưỡng [dùng cho mục đích y tế]. 

 
Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa (được xếp trong nhóm này); đồ uống và bột được chế biến trên 
cơ sở sữa; sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa giàu protein; kem (sản phẩm từ sữa); bơ; dầu ăn; 
mỡ ăn; pho mát; nước sữa; sữa chua; các sản phẩm tráng miệng trong nhóm này (được làm 
chủ yếu từ bơ sữa). 

 

 
(210) 4-2020-36982 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc lá 
Đồng Tháp  (VN) 
Số 10 Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã 
Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2020-36983 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED   (IN) 
Sun House, 201 B/1, Westem Express 
Highway, Goregaon (E), Mumbai - 
400063, Maharashtra (India)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chất để điều trị và/hoặc làm giảm nhẹ các bệnh về đường hô 

hấp.  
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(210) 4-2020-36984 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED  (IN) 

Sun House, 201 B/1, Westem Express 

Highway, Goregaon (E), Mumbai - 

400063, Maharashtra (India) 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm để phòng ngừa và điều trị các rối loạn của hệ thần kinh, hệ miễn 

dịch, hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ cơ xương, hệ sinh dục niệu, dược phẩm để điều trị các rối 

loạn do viêm nhiễm, được phẩm sử dụng trong da liễu, huyết học, ung thư học, trong cấy 

ghép, trong nhãn khoa, dược phẩm sử dụng trong lĩnh vực vị tràng học, dược phẩm để 

phòng ngừa và điều trị các rối loạn hoặc các bệnh về mắt; thuốc chống nhiễm trùng, được 

phẩm để điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra, thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh, thuốc 

kháng nấm. 
 

 
(210) 4-2020-36985 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH VSOL Việt Nam  
(VN) 
19 Sông Nhuệ, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm thú y; thuốc thú y; chế phẩm hóa học 

dùng cho thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật. 
 

 
(210) 4-2020-36986 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIGFIVE Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 

động vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2020-36993 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Ti vi.  

 

 
(210) 4-2020-36994 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.5 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Ti vi.  

 

 
(210) 4-2020-36995 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Đại Dương Xanh  (VN) 
Số 106, khu A, khu dân cư Sư Vạn Hạnh, 
đường Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh sô cô la nhân kem; sô cô la; ca cao. 
 
 

(210) 4-2020-36996 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.6; 26.1.1; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH TOKYO LAND  

(VN) 
Tầng 3, số 43 Dương Văn Dương, 
phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá, các chương trình vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2020-36997 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A1.1.10; A1.1.2 

(731) EDUCARE4U PTE. LTD.  (SG) 

10 Anson Road, #05-16, International 

Plaza, Singapore 079903 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ giáo dục; dịch vụ gia sư; 

dịch vụ đào tạo; huấn luyện [đào tạo], hội thảo giáo dục; tổ chức các hoạt động giáo dục 

cho trại hè; tổ chức các hoạt động giải trí cho trại hè; cung cấp tiện nghi cho giáo dục; cung 

cấp thông tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về các hoạt động giáo dục và giải trí; dịch 

vụ quản lý sự kiện [tổ chức các sự kiện giáo dục và giải trí]. 

 

(210) 4-2020-36998 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.1.4; 24.1.1; 25.1.15 

(591) Xanh dương, vàng, cam, ghi, đen, trắng. 

(731) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD.  

(SG) 

459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 

639934 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia nặng (ale); bia nhẹ (lager); bia đen (stout); bia nâu (porter); đồ uống 

mạch nha; nước khoáng (đồ uống), nước uống có gaz và các loại đồ uống không cồn khác; 

bia không cồn, bia nặng (ale) không cồn, bia nhẹ (lager) không cồn, bia đen (stout) không 

cồn, và bia nâu (porter) không cồn; đồ uống trái cây và nước ép trái cây, đồ uống trên cơ sở 

bia có chứa cồn và không chứa cồn, trên cơ sở bia nặng (ale) có chứa cồn và không chứa 

cồn, trên cơ sở bia nhẹ (lager) có chứa cồn và không chứa cồn, trên cơ sở bia đen (stout) có 

chứa cồn và không chứa cồn, hoặc trên cơ sở bia nâu (porter) có chứa cồn và không chứa 

cồn; xi rô và các chế phẩm không cồn khác dùng để làm đồ uống. 
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(210) 4-2020-36999 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.19; A11.3.3; A25.7.21; 15.7.1; 

A5.11.23 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây nhạt, ghi đá. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trưởng  (VN) 
Số nhà 34, phố Sư Tuệ, phường Đông 
Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, trà sữa, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2020-37000 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 5.3.11; A5.3.15; 5.3.20 
(591) Xám, trắng, trắng ngà, xanh dương, xanh 

dương nhạt, đỏ, xanh lá cây. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm sạch mụn; kem trị mụn (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chất khử mùi dùng 

cho người hoặc động vật; tinh dầu; nước hoa hồng/nước cân bằng dùng cho da mặt (mỹ 
phẩm); kem thoa tay và cơ thể; nước thơm (lotion); xà phòng không chứa thuốc; nước rửa 
tay và dung dịch rửa tay không chứa thuốc; kem dưỡng ẩm da; sữa rửa mặt diệt khuẩn 
không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho da để giảm mụn nhọt; 
kem bôi chân không chứa thuốc; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng trong bồn tắm và 
buồng tắm vòi hoa sen; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc và cơ thể; 
kem làm sạch da không chứa thuốc; bọt, gel và kem tắm; kem chống nắng; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chế phẩm tẩy trang. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm, có chứa thuốc; chất tẩy 
uế dùng cho mục đích vệ sinh; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; dầu trẻ em (có 
chứa thuốc); phấn em bé (có chứa thuốc); bột tan có chứa thuốc; kem chăm sóc da có chứa 
thuốc; kem dưỡng ẩm da có chứa thuốc; kem chống nắng có chứa thuốc; dầu y tế; chế phẩm 
dược; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm trị 
liệu dùng để tắm; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế phẩm điều trị mụn; xà phòng có chứa 
thuốc; nước rửa tay và dung dịch rửa tay chứa thuốc; sữa rửa mặt diệt khuẩn có chứa thuốc; 
chế phẩm làm sạch có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch chứa thuốc dùng cho da để giảm 
mụn nhọt; kem bôi chân có chứa thuốc; chế phẩm chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc 
và cơ thể; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn. 
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(210) 4-2020-37001 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 5.3.11; 5.3.20; 5.5.19 
(591) Xám, trắng, trắng ngà, cam, cam nhạt, 

xanh lá cây, đỏ. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm sạch mụn; kem trị mụn (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chất khử mùi dùng 
cho người hoặc động vật; tinh dầu; nước hoa hồng/nước cân bằng dùng cho da mặt (mỹ 
phẩm); kem thoa tay và cơ thể; nước thơm (lotion); xà phòng không chứa thuốc; nước rửa 
tay và dung dịch rửa tay không chứa thuốc; kem dưỡng ẩm da; sữa rửa mặt diệt khuẩn 
không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho da để giảm mụn nhọt; 
kem bôi chân không chứa thuốc; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng trong bồn tắm và 
buồng tắm vòi hoa sen; chế phẩm không chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc và cơ thể; 
kem làm sạch da không chứa thuốc; bọt, gel và kem tắm; kem chống nắng; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chế phẩm tẩy trang. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm, có chứa thuốc; chất tẩy 
uế dùng cho mục đích vệ sinh; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; dầu trẻ em (có 
chứa thuốc); phấn em bé (có chứa thuốc); bột tan có chứa thuốc; kem chăm sóc da có chứa 
thuốc; kem dưỡng ẩm da có chứa thuốc; kem chống nắng có chứa thuốc; dầu y tế; chế phẩm 
dược; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm trị 
liệu dùng để tắm; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế phẩm điều trị mụn; xà phòng có chứa 
thuốc; nước rửa tay và dung dịch rửa tay chứa thuốc; sữa rửa mặt diệt khuẩn có chứa thuốc; 
chế phẩm làm sạch có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch chứa thuốc dùng cho da để giảm 
mụn nhọt; kem bôi chân có chứa thuốc; chế phẩm chứa thuốc để sử dụng cho da, mặt, tóc 
và cơ thể; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn. 

 

 
(210) 4-2020-37002 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 

A1.1.5; A26.11.8 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FLEUR DE LYS 
HOSPITALITY   (VN) 
1145 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý 
kinh doanh khách sạn.   

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; thu tiền thuê nhà, bất động sản, quản lý bất động 
sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; mua bán bất động sản.    
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Nhóm 39: Giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du 
lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề.   

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trứ tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2020-37003 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 

A1.1.5; A26.11.8 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FLEUR DE LYS 
HOSPITALITY   (VN) 
1145 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý 
kinh doanh khách sạn.   

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; thu tiền thuê nhà, bất động sản, quản lý bất động 
sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; mua bán bất động sản.    

 

Nhóm 39: Giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du 
lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề.   

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trứ tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2020-37004 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 

A1.1.5; A26.11.8 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FLEUR DE LYS 
HOSPITALITY   (VN) 
1145 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý 
kinh doanh khách sạn.   

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; mua bán bất động sản.   

 
Nhóm 39: Giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du 
lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội 
thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề.   

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2020-37005 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.9; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh dương, trắng. 
(731) Tổng công ty nông nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
189 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản.  
 
 

(210) 4-2020-37006 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Lê Phi Tuấn  (VN) 

Xóm 3, thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bột đậu; bột ngô; bột thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán nước giải khát; quán cà phê; khách sạn; 
nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2020-37008 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 19.7.26; 19.8.1 

(591) Xanh đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH toàn cầu ASEA 
Việt Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 163, phố Tư Đình, phường 

Long Biên, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế; sữa 

công thức; sữa non dung cho mục đích y tế (sữa non dạng bột, sữa non đã sấy khô); chế 

phẩm sữa non cho trẻ em.  

 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh sữa; kẹo sữa; ngũ cốc (đã chế biến); chế phẩm ngũ cốc.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 

thực phẩm bổ sung, sữa công thức, sữa non, sữa non dạng bột, sữa non đã sấy khô, chế 

phẩm sữa non cho trẻ em, sữa, chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa, bánh kẹo, bánh sữa, 

kẹo sữa, ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2020-37009 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ Hải Dương  (VN) 
Số 1 phố Yên Duyên, phường Yên Sở, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Phi-lê cá; cá đóng hộp; cá được bảo quản; thực phẩm trên cơ sở cá.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý phân phối thực 

phẩm chế biến sẵn: phi-lê cá, cá đóng hộp, cá được bảo quản, thực phẩm trên cơ sơ cá.  
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(210) 4-2020-37010 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 8.7.11 
(591) Đen, vàng, vàng nhạt, da cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Cường  

(VN) 
Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý phân phối các 
sản phẩm trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến).  

 

 
(210) 4-2020-37011 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 26.1.1; 

26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh lam, da 

cam, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ hàng hóa Hoàng Minh  
(VN) 
Số 3, ngõ 409, tổ 9, cụm 1, đường An 
Dương Vương, phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Kim chi; nem chua; giò lụa; giò bò; chả cốm; thịt đã được bảo quản.  
 

 
(210) 4-2020-37012 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

chế biến thực phẩm sạch Từ 
Tâm  (VN) 
Số 29/358 Bùi Xương Trạch, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Pate gan heo nếp; nem thịt; nem hải sản; giò tai lưỡi xào; giò bê; giò lụa; giò đà 
điểu; chả lụa; chả hải sản; chả cốm nếp cái hoa vàng; ruốc thịt; ruốc hải sản; gà chiên xù lắc 
phô mai; cá diêu hồng chiên xù; thịt chưng mắm tép; thịt lợn giả bò khô  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý phân phối thực 
phẩm chế biến sẵn: pate gan heo nếp, nem thịt, nem hải sản, giò tai, giò bê, giò lụa, giò đà 
điểu, chả lụa, chả hải sản, chả cốm nếp cái hoa vàng, ruốc thịt, ruốc hải sản, gà chiên xù lắc 
phô mai, cá diêu hồng chiên xù, thịt chưng mắm tép, thịt lợn giả bò khô.  

 

 
(210) 4-2020-37013 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh thực phẩm an 
toàn Vinh Hà  (VN) 
Thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; trái cây tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý phân phối các 
sản phẩm nông sản: rau tươi, trái cây tươi.  

 

 
(210) 4-2020-37015 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ 3S  (VN) 
31/19/8A Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 
 

(210) 4-2020-37016 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần Minh Tâm  

(VN) 
Số 385, tổ 9, phường Trần Phú, thành 
phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu 

lọc thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-37019 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.5.1; 26.15.1 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, cam, đen. 

(731) Công ty TNHH PROMARK  (VN) 
Số nhà 71, đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 42: Trắc địa địa chất; tư vấn kiến trúc; khảo sát, đo đạc đất đai; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; khảo sát địa chất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị. 
 

 
(210) 4-2020-37020 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.9.10; 1.13.1; A1.13.10; A1.1.10; 

A1.1.5; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh nhạt, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Phòng khám nha khoa 
GLOBAL DENTAL CENTER  (VN) 
Số 58 phố Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Khám chữa bệnh về răng hàm mặt; dịch vụ y thẩm mỹ về nha khoa. 
 

 
(210) 4-2020-37021 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Ngô Đắc Tuấn  (VN) 
Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2020-37022 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.1 
(731) Ngô Tùng Dương  (VN) 

Tổ 26, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; sổ tay; giấy viết; hộp bút; ống cắm bút; bút chì. 

 

 
(210) 4-2020-37023 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Đỗ Trung Hiếu   (VN) 
178/9/17 ĐHT42 khu phố 1, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-37024 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Công Hợi  (VN) 
Lộng Khê 1, An Khê, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen; vòi nước trong nhà tắm; chậu rửa (bộ phận của 

thiết bị vệ sinh); bồn tắm; bệ xí; bồn rửa bát.  

 
Nhóm 21: Thiết bị nhà tắm, cụ thể là: giá treo giấy vệ sinh; giá treo khăn tắm; giá để xà 
phòng trong nhà tắm; giá đựng cốc chén cho nhà tắm, kính tấm (vật liệu thô). 

 
 

(210) 4-2020-37025 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Xanh, xanh đậm, xanh nhạt, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất Kim Gia  (VN) 
Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, 
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
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(511)   Nhóm 19: Gỗ thành phẩm; gỗ xây dựng; ván sàn gỗ; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia 
đình; tấm gỗ ép dùng cho xây dựng; ván gỗ ép dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-37026 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất Kim Gia  (VN) 
Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, 
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa [bộ phận của máy]; máy cưa; cưa (máy); bàn máy cưa [bộ phận của 

máy]; lưỡi của máy cày; lưỡi cắt nhiệt. 
 

 
(210) 4-2020-37034 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 26.15.1; 1.15.23; 1.13.1; A26.11.8
(591) Cam, đen, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
NQC  (VN) 
Số F71 - C8, ngõ 41 phố Đông Tác, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ phân phối điện; bộ đổi điện; bình ắc quy; cáp sợi quang; thiết bị điện dùng để 

chuyển mạch; thiết bị lưu trữ dữ liệu. 
 

 
(210) 4-2020-37037 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trà Việt Vương  
(VN) 
Thôn 14, xã Đam Bri, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế và đóng gói (dùng làm món ăn); tổ yến qua chế 

biến; yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà xanh. 
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(210) 4-2020-37041 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FFC   (VN) 
Số 18, đường Louis VII, khu đô thị Louis 
City, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị viễn thông; xây dựng cơ 

sở hạ tầng viễn thông.  
 

Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông; cung cấp kính viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 
xa; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền phát dữ liệu; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực viễn thông. 

 

 
(210) 4-2020-37042 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Thiên Minh  
(VN) 
Cụm Kinh tế xã hội Tân Tiến, thị trấn 
Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy cắt; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; thiết bị hàn dùng điện; đá 

mài [bộ phận của máy móc]; dụng cụ cầm tay [không vận hành thủ công].   
 

Nhóm 08: Khoan cầm tay, vận hành bằng tay, dao kéo; dụng cụ cắt; đĩa mài bằng đá nhám; 
dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]. 

 

 
(210) 4-2020-37043 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Anh   (VN) 
Số 38, dãy 1, tổ 19D, ngách 153, phố 
Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; ngũ cốc gạo lứt; bột; bột kiều mạch; ngũ cốc dạng thanh; 

bánh kẹo.  

 
Nhóm 35: Mua bán bột ngũ cốc; mua bán bột ngũ cốc gạo lứt; xuất nhập khẩu chế phẩm 
ngũ cốc; quảng cáo chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2020-37044 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng cầu đường Hà Nội  
(VN) 
39 Hàm Tử Quan, phường Phúc Tân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cung cấp thông tin xây dựng; giám sát việc xây dựng 

công trình; phá dỡ các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 
 

 
(210) 4-2020-37045 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A18.1.8; 18.1.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

da trời, trắng. 
(731) Công ty cổ phần PATEC Việt 

Nam  (VN) 
Lô 03 - D30, khu tái định cư, phường 
Giang Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe kéo; xe moóc [xe cộ]; toa xe kéo bằng dây cáp; xe cẩu kéo; rơ moóc [xe cộ]; 

xe trộn bê tông. 
 

 
(210) 4-2020-37047 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Ghi. 
(731) MEDISANA GMBH   (DE) 

Jagenbergstrasse 19, D-41468 Neuss, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; rô bốt người máy có trí tuệ nhân 

tạo; ẩm kế; cân; cân có thiết bị phân tích chỉ số khối cơ thể; vòng đeo tay điện tử để theo 
dõi hoạt động. 

 
Nhóm 10: Thiết bị đo huyết áp; thiết bị thử máu; máy xông khí hyđrô; thiết bị xoa bóp; 
thiết bị vật lý trị liệu; máy đo nhịp tim; nhiệt kế cho mục đích y tế; bình phun hơi cho mục 
đích y tế.   

 
Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; hệ thống lọc khí; máy và thiết bị làm sạch không 
khí; bộ khử trùng không khí.  
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Nhóm 20: Ghế bành; đệm; nệm; gối; ghế ngồi.  
 

Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; rô-bốt đồ chơi; dụng cụ võng tập yoga.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [SaaS]; cập nhật phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-37048 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Đen, trắng, xanh lam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và công nghệ Minh Phát   (VN) 
Lô số 3, km 10, quốc lộ 392, xã Nhân 
Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương  

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su; găng tay y tế; khẩu trang y tế.  
 

 
(210) 4-2020-37049 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Cam, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Trương Quang Cảnh  (VN) 
218/36/7 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trái cây tươi, thịt đã được bảo quản, chiết xuất của thịt, thịt đóng hộp, 
cá đóng hộp, cá được bảo quản.  

 

 
(210) 4-2020-37050 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Greentech   (VN) 
125 - 127 Hồ Nguyên Trừng, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nông sản, thực phẩm tươi, như: rau xà lách, rau cải, dưa 
các loại.  
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(210) 4-2020-37051 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.1; 25.1.25; 26.3.1

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thìn Group  (VN)
145 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và các sản phẩm ngũ cốc, bánh mì, các loại bánh nướng và sản phẩm bánh 

kẹo, cụ thể: bánh tráng (bánh đa). 
 

 
(210) 4-2020-37052 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; A11.3.3; 5.7.27 

(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ cà phê Bazan Đà Nẵng  
(VN) 
16 Phú Lộc 19, phường Thanh Khê Tây, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2020-37053 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.3.1 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Quang Thái  (VN) 
Tổ 12, phường Thắng Lợi, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sữa, đồ uống làm từ sữa, sản phẩm sữa, sữa đông, sữa đặc, sữa bột.  
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(210) 4-2020-37054 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối quốc tế T & H  (VN) 
Số P35, tòa nhà 35 Trần Triệu Luật, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-37055 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1; 1.15.14; 

1.15.15 
(591) Cam, xanh dương, đỏ tươi, xanh da trời, 

xanh lá, tím, vàng, đỏ đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Fly Việt 
Nam   (VN) 
Số 321 Phạm Văn Đồng, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội thất; sơn nước ngoại thất; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn mài.  

 

 
(210) 4-2020-37056 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mai 
dịch vụ và sản xuất mỹ phẩm 
Thúy Nga   (VN) 
Số 41 ngách 127 ngõ Trung Tả, phố 
Khâm Thiên, phường Văn Chương, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, sữa tắm, kem làm trắng da, chế phẩm trang điểm, xà phòng vệ sinh 

dạng bánh. 
 

 
(210) 4-2020-37057 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần cơ điện Tân 

Hoàn Cầu  (VN) 
Lô C2-1, đường VL3 khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc 2, quốc lộ 1, xã Long Hiệp, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán quạt điện.  
 

 
(210) 4-2020-37058 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu thiết bị Sao 
Việt   (VN) 
Số nhà 47 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37059 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 16.1.4; A16.1.5; 

A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, nâu. 
(731) Công ty TNHH đầu tư Ba Sao  

(VN) 
170 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán loa, dây dẫn tín hiệu, micro, bộ thu phát tín hiệu, dây truyền tín hiệu, 

bộ âm ly (ampli), bộ khuếch đại âm thanh, hệ thống âm thanh không dây, tai nghe, hệ 
thống điều khiển điện tử cho máy móc, phụ kiện máy móc, đèn sân khấu, bộ trộn âm thanh, 
trang âm, đầu cắm, đầu cd, bộ xử lý hệ thống âm thanh. 

 
Nhóm 37: Thi công hệ thống âm thanh, ánh sáng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống âm thanh, ánh sáng. 

 

(210) 4-2020-37062 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A16.1.5; 26.11.22; 26.4.1; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, nâu. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Anh 

Duy  (VN) 
170 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị âm thanh, phụ kiện âm thanh, thiết bị nguồn ngành điện, thiết bị 
karaoke, loa, dây dẫn, linh kiện điện tử, vật liệu trang âm. 

 
Nhóm 37: Thi công hệ thống âm thanh, ánh sáng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống âm thanh, ánh sáng. 

 

 
(210) 4-2020-37063 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; A26.11.9; A24.15.7; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Ngoan  (VN) 
Căn hộ A12-11, lô A, lầu 12, chung cư 
Belleza, đường số 2, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; học viện (giáo dục); hướng dẫn nghề 

nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); huấn luyện (đào tạo); xuất bản sách và báo điện tử 
trực tuyến; khóa đào tạo từ xa. 

 

 
(210) 4-2020-37064 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV  (VN) 
Số 27, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2020-37065 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tenamyd  (VN) 
Lô Y.01-02A đường Tân Thuận, khu 
công nghiệp/khu chế xuất Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-37066 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; A26.11.12 

(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khai thác 
khoáng sản Mạnh Hùng  (VN) 
Số 9 ngách 83/32 ngõ 83 Ngọc Hồi, tổ 7, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

(210) 4-2020-37067 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khai thác 
khoáng sản Mạnh Hùng  (VN) 
Số 9 ngách 83/32 ngõ 83 Ngọc Hồi, tổ 7, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2020-37068 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; 26.3.10; A26.11.9; 26.11.3 

(591) Đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
IQ  (VN) 
Số nhà 63, ngõ 418, đường La Thành, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phát hành các tài liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; mua bán xuất bản phẩm và văn hoá phẩm; xúc tiến thương 

mại. 
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(210) 4-2020-37069 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, xanh tím, trắng. 
(731) Lê Ngọc Thúy  (VN) 

Số 48B Tràng Thi, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 23: Sợi dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi lụa; sợi len dùng để 

dệt. 
 

Nhóm 24: Vải; vải tơ tằm; vải tơ nhân tạo; vải lụa; vải nhung; vải len. 
 

 
(210) 4-2020-37070 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; A5.5.20; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giáo dục quốc tế Hợp Long  
(VN) 
Số 28 liền kề 9, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ cung cấp 

các thông tin về đào tạo; dịch vụ cung cấp thông tin về giáo dục; tổ chức và điều khiển hội 
thảo. 

 

 
(210) 4-2020-37071 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.6 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Dương Chí Cường  (VN) 
Số 1c, đường Linh Trung, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Bóng bi-a; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; gậy chơi bi-a; vật dụng đánh dấu trong 

trò chơi bi-a; vật đệm bàn bi-a; bàn bi-a; phấn dùng cho gậy chọc bi-a. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ giải trí bi-da (billiard); tổ chức các cuộc thi bi-da (billiard); 
cung cấp tiện nghi thể thao. 
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(210) 4-2020-37072 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ mối, thuốc 

trừ bệnh cho cây trồng; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 
 

 
(210) 4-2020-37073 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón cụ thể là: phân bón nông nghiệp, phân ủ, chế phẩm phân bón, phân là 

than bùn, phân lân, supe phốt phát. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ mối, thuốc 
trừ bệnh cho cây trồng; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

 
Nhóm 29: Rau quả được bảo quản, phơi khô, nấu chín; thịt, cá và gia cầm đã qua chế biến. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bột sắn; bột cọ. 

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ mối, thuốc trừ bệnh cho cây trồng), hóa chất và chế phẩm diệt côn 
trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, rau quả được bảo quản, phơi khô, nấu chín, cà phê, 
chè, ca cao, bột sắn, bột cọ, rau và quả tươi, hạt giống. 

 
 

(210) 4-2020-37074 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón cụ thể là: phân bón nông nghiệp, phân ủ, chế phẩm phân bón, phân là 

than bùn, phân lân, supe phốt phát. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ mối, thuốc 
trừ bệnh cho cây trồng; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

 
Nhóm 29: Rau quả được bảo quản, phơi khô, nấu chín; thịt, cá và gia cầm đã qua chế biến. 
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Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bột sắn; bột cọ. 
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ mối, thuốc trừ bệnh cho cây trồng), hóa chất và chế phẩm diệt côn 
trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, rau quả được bảo quản, phơi khô, nấu chín, cà phê, 
chè, ca cao, bột sắn, bột cọ, rau và quả tươi, hạt giống. 

 

 
(210) 4-2020-37075 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần QUEEN 
GLOBAL GROUP  (VN) 
Tầng 19, khu văn phòng, tòa nhà 
Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-37076 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.12 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần QUEEN 
GLOBAL GROUP  (VN) 
Tầng 19, khu văn phòng, tòa nhà 
Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-37077 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.9.3; A5.11.2; 26.1.1; 26.7.5; 25.1.6; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Kim Anh  (VN) 
90 Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; xà phòng thơm; nước giặt xả quần áo; chất tẩy rửa; nước lau sàn; lá 
tắm thảo mộc dùng để làm sạch, mát da (không dùng cho mục đích y tế); nước súc miệng 
làm trắng răng dưới dạng mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-37079 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Vũ Ngọc Lân  (VN) 
25 đường 48, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 

 

 
(210) 4-2020-37081 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Gia Phú  (VN) 
89 Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  
 

Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2020-37082 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.4 
(731) SUNTORY BEVERAGE & FOOD 

ASIA PTE. LTD.  (SG) 
400 Orchard Road, #11-12 Orchard 
Towers, Singapore 238875 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chất ăn kiêng thích hợp dùng cho mục đích y tế; tổ chim 

là chất bổ sung cho sức khỏe; tinh chất của gà [chất bổ sung dinh dưỡng]; thuốc đông y và 
thuốc bổ; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; dầu gan cá thu; chất bổ sung dinh dưỡng 
từ khoáng chất; muối khoáng dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 
chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất dùng cho người; đồ uống có bổ sung khoáng chất 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin có tính chất như là chất bổ sung cho th−c phẩm; 
chế phẩm vitamin; chất bổ sung vitamin; viên vitamin; chất bổ sung cho sức khỏe; chất bổ 
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sung cho thực phẩm tự nhiên có lợi cho sức khỏe; đồ uống bổ sung cho sức khỏe dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung protein cho sức khỏe; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; 
đồ uống kiêng phù hợp với mục đích y tế; đồ uống kiêng có chứa vitamin tổng hợp phù hợp 
với mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng có chứa chiết xuất phấn hoa; phấn hoa ong là 
chất phẩm bổ sung cho thực phẩm tự nhiên có lợi cho sức khỏe; chất bổ sung ăn kiêng và 
thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng và axit amin; chất bổ sung chất xơ dùng cho ăn kiêng; 
chất bổ sung dinh dưỡng từ enzyme; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn 
kiêng phù hợp với mục đích y tế; trà (chè) thảo dược cho mục đích y tế; trà (chè) thảo dược; 
dược thảo; rễ cây thuốc; cây thì là dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho thực phẩm có 
chứa thuốc trên cơ sở collagen; collagen dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho sức khỏe 
trên cơ sở collagen; nhân sâm dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung thực phẩm có chứa axit 
amin; chế phẩm axit amin dùng cho mục đích y tế; protein dùng cho người; chất chiết gà có 
chứa collagen [chất bổ sung dinh dưỡng]; đồ uống bổ sung protein; đồ uống nước ép trái 
cây dùng cho người mắc bệnh tiểu đường phù hợp với mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật 
và thảo dược dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật dùng cho mục đích y tế; hợp 
chất thực vật để sử dụng là chất bổ sung ăn kiêng (dùng trong y tế); chiết xuất từ thực vật 
dùng cho ngành dược; chế phẩm thực vật sử dụng trong dược phẩm; vitamin dẻo; kẹo dẻo 
có chứa chiết xuất thực vật sử dụng làm thuốc; tinh chất trái cây (chất bổ sung cho sức 
khỏe); tinh chất rau (chất bổ sung cho sức khỏe); tinh chất thực vật (chất bổ sung cho sức 
khỏe). 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga và đồ uống không chứa cồn khác; đồ uống trái 
cây; nước ép trái cây; tinh chất trái cây làm đồ uống; đồ uống làm từ rau; nước ép rau; tinh 
chất rau làm đồ uống; xi-rô dùng cho đồ uống; đồ uống có chứa tổ chim; các chế phẩm 
không chứa cồn để làm đồ uống; tinh chất để làm đồ uống; đồ uống giầu protein; đồ uống 
chứ collagen; đồ uống giầu protein trên cơ sở gà; đồ uống trái cây và rau chứa collagen 
(không dùng cho mục đích y tế); chiết xuất trái cây không có cồn; chiết xuất rau sử dụng 
làm chế phẩm pha đồ uống không có cồn; nước ép rau cô đặc [đồ uống]; nước trái cây cô 
đặc để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở trái cây; chiết xuất rau [đồ uống]; chiết xuất thực 
vật [đồ uống]; đồ uống không cồn có chứa nước ép nhân sâm; nước ép trái cây cô đặc; chiết 
xuất thực vật sử dụng làm chế phẩm pha đồ uống không cồn. 

 
 

(210) 4-2020-37083 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Daiperi   (VN) 
Số nhà 201 Hoàng Văn Thái, thị trấn 
Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ: máy bơm, máy xay sinh tố, máy ép chậm, máy rửa bát. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun nước bằng điện, bóng đèn điện, 
máy hut mùi, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm đa năng), bếp nấu dùng điện (bếp lẩu, bếp từ, 
bếp hồng ngoại), lò vi sóng, lò nướng dùng điện, máy sấy tóc, bình thủy điện, bộ lọc nước 
uống (máy lọc nước dùng điện và thiết bị lọc nước uống), thiết bị sưởi ấm dùng điện (quạt 
sưởi), hệ thống và thiết bị vệ sinh; tủ bày hàng đông lạnh; tủ lạnh có cửa kính để trưng bày 
hàng (tủ bày hàng), máy tạo độ ẩm không khí, quạt dùng điện, nồi chiên không dầu dùng 
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điện, nồi tỏi đen, nồi tách đường, điều hòa không khí, nồi chiên không dầu, tủ đông lạnh, 
bếp ga, bình đun nước dùng điện. 

 
Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inox). 

 

 
(210) 4-2020-37086 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Cam, xanh lá, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại VN 
FIVE   (VN) 
A80 khu dân cư ứng Thành, đường Ba 
Tơ, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2020-37087 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 24.13.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty CP y tế Nham Biền  
(VN) 
Số 336 đường Nguyễn Khuyến, phường 
Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng khám (chăm sóc sức khỏe). 
 

 
(210) 4-2020-37088 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Bùi Văn Thật  
(VN) 
Bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo 
Yên, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); bia; nước uống có gaz; đồ uống 

không có cồn.  
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(210) 4-2020-37089 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Ngô Duy Thanh    (VN) 

130 Mặc Vân, phường 12, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: ghế; bàn; tủ; kệ; két nhựa; rổ, giỏ, sọt (không bằng kim loại); 

giá sách; giá đựng gương; bàn trang điểm; khung ảnh; nắp đậy không bằng kim loại dùng 
cho đồ chứa đựng; móc áo; tấm nâng hàng không bằng kim loại (pallet).   

 
Nhóm 21: Sản phẩm nhựa gia dụng như: rổ, giỏ dùng cho gia đình; xô, thùng; chai, lọ; lọ 
đựng gia vị; đồ chứa đựng cách nhiệt, giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho 
gia dình và nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; khay dùng cho mục đích gia đình; 
tách, chén, cốc; ca; bình, hũ; gầu; chậu giặt; cái kẹp phơi quần áo; bình cắm hoa; chậu hoa, 
thùng rác; dụng cụ hốt rác; chổi; bàn chải; lồng bàn; dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2020-37090 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Ngô Duy Thanh      (VN) 

130 Mặc Vân, phường 12, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: ghế; bàn; tủ; kệ; két nhựa; rổ, giỏ, sọt (không bằng kim loại); 

giá sách; giá đựng gương; bàn trang điểm; khung ảnh; nắp đậy không bằng kim loại dùng 
cho đồ chứa đựng; móc áo; tấm nâng hàng không bằng kim loại (pallet).   

 
Nhóm 21: Sản phẩm nhựa gia dụng như: rổ, giỏ dùng cho gia đình; xô, thùng; chai, lọ; lọ 
đựng gia vị; đồ chứa đựng cách nhiệt, giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho 
gia đình và nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; khay dùng cho mục đích gia đình; 
tách, chén, cốc; ca; bình, hũ; gầu; chậu giặt; cái kẹp phơi quần áo; bình cắm hoa; chậu hoa, 
thùng rác; dụng cụ hốt rác; chổi; bàn chải; lồng bàn; dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2020-37091 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.1.6; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Cánh Đồng 

Vàng   (VN) 
57-59 đường số 3, khu phố 8, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Bơ đậu phộng, mứt dạng lỏng (sệt); sinh tố trái cây (trái cây xay nhuyễn), trái 

cây xay nguyên chất; sản phẩm chế biến từ rau quả; sản phẩm chế biến từ đậu phộng; sản 

phẩm chế biến từ mè (vừng); sản phẩm chế biến từ hạt phỉ (hạt dẻ). 

 

Nhóm 30: Sô cô la; mật ong, sản phẩm chế biến từ mật ong, xốt may-on-ne (mayonnaise); 

đồ gia vị nước chấm, nước xốt; mì sợi; bánh ngũ cốc sấy, thức ăn ngũ cốc sấy; kem phủ 

(topping: sô cô la, caramen và các loại trái cây); gạo; ka dé (làm từ đường, bột, hương, màu, 

phụ gia thực phẩm); bánh pizza; chè (trà). 

 

Nhóm 31: Hoa quả tươi (trái cây tươi); hạt [ngũ cốc]; nấm tươi; khoai tây tươi; rau tươi; lúa 

mì.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước ép rau qủa (đồ uống) 

không dùng trong y tế; nước ép trái cây; nước trái cây cô đặc (không có cồn); chế phẩm để 

làm đồ uống không cồn. 
 

 
(210) 4-2020-37092 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14; 26.15.15 

(731) Hộ kinh doanh Thịnh Hưng  
(VN) 
43 đường số 53, phường 10, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm; cầu dao; bảng điều khiển điện; dây diện; sạc điện thoại.  
 
 

(210) 4-2020-37093 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.13; 1.15.24; A18.4.2; 18.3.23 

(591) Xanh dương, xanh lơ, trắng. 

(731) Công ty TNHH MTV Cảng Vĩnh 
Hưng   (VN) 
Tổ 5, ấp Phú Tân, xã Phú Đông, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển, cho thuê cần cẩu; cho thuê kho bãi; dịch vụ lai 

dắt tàu; dịch vụ cầu cảng, bến cảng; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

(chi tiết: làm thủ tục cho tàu vào/ra cảng; thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu; bố trí cầu bến, nơi 

nẹo đậu tàu biển để thực hiện bốc dỡ hàng hóa. 
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(210) 4-2020-37094 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 1.15.15; 26.3.2; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, xám 

đậm, xám nhạt, trắng, cam, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Tiến Dũng   (VN) 
Số nhà 18 Thọ Hạc, phường Đông Thọ, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để 

tinh lọc nước. 
 

 
(210) 4-2020-37095 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược Hoàng 
Khang   (VN) 
Số 68, KP 3, phường Trảng Dài, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng), thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2020-37096 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.8; A1.13.15; 26.1.1; 26.5.1; 

26.7.25; 26.15.15 
(591) Vàng kim, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
và phát triển dược phẩm 
Genphar   (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, 
thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội         

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể 
dùng cho mục đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: dược phẩm; mỹ 
phẩm, bộ mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, xà phòng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm 
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chức năng), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị phục hồi chức năng cơ 
thể dùng cho mục đích y tế, đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37097 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện lạnh 
Thiên Phú   (VN) 
Số 2, ngách 765/27, đường Nguyễn Văn 
Linh, tổ 5, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: điều hòa không khí, quạt điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, quạt, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện, bếp nấu dùng điện, đèn điện, tivi, loa âm thanh, máy tính.  

 

 
(210) 4-2020-37098 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Hưng Thịnh  
(VN) 
Thôn Ngọc Thành, xã Đồng Tân, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chưa bệnh, phòng khám (chăm sóc sức khỏe). 
 

 
(210) 4-2020-37099 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 21.1.17 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ASAKA Việt Nam   (VN) 
Số 9, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mua bán các sản phẩm sau: quạt, quạt điều hòa, 

điều hòa không khí, dụng cụ nấu nướng dùng điện, tủ lạnh, bếp ga, đèn điện, máy giặt, dây 

điện, ổ cắm, dụng cụ nấu nướng không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2020-37100 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc Lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện  Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 

tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2020-37101 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc Lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện  Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 

tẩu thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2020-37102 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2;  

(591) Xanh da trời, vàng, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Đặng Tuyết Nhi   (VN) 
92/20B/18 Phạm Hùng, phường 4, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn, phụ kiện, đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ vệ sinh, thực thẩm cho thú 

cưng.  
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(210) 4-2020-37106 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.11.22; A16.1.5 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Bùi Minh Tuấn    (VN) 

Tổ dân phố số 7, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 
LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mô tơ, bộ lưu điện (ups), động cơ điện, máy phát điện 

năng lượng mặt trời, quạt điện, máy phát điện, dụng cụ [bộ phận của máy], máy công cụ, bộ 
đảo điện, pin điện, ắc quy điện, bộ nối điện, bảng phân phối [điện], khóa cửa, phụ kiện cửa 
nhôm, cửa kính, bản lề cửa, cửa kim loại, cửa phi kim loại, thiết bị điều khiển có đây và 
không dây, thiết bị kiểm soát an ninh, thiết bị nhà thông minh, phần mềm điều khiển qua 
điện thoại (ứng dụng), bộ tời, bộ phát điện mặt trời, ứng dụng dạy học, thiết bị hướng dẫn; 
quảng cáo và xúc tiến thương mại qua trang thông tin điện tử, dịch vụ sàn giao dịch thương 
mại điện tử (cho mục đích bán hàng).  

 

 
(210) 4-2020-37107 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Bùi Minh Tuấn    (VN) 

Tổ dân phố số 7, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 
LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mô tơ, bộ lưu điện (ups), động cơ điện, máy phát điện 

năng lượng mặt trời, quạt điện, máy phát điện, dụng cụ [bộ phận của máy], máy công cụ, bộ 
đảo điện, pin điện, ắc quy điện, bộ nối điện, bảng phân phối [điện], khóa cửa, phụ kiện cửa 
nhôm, cửa kính, bản lề cửa, cửa kim loại, cửa phi kim loại, thiết bị điều khiển có đây và 
không dây, thiết bị kiểm soát an ninh, thiết bị nhà thông minh, phần mềm điều khiển qua 
điện thoại (ứng dụng), bộ tời, bộ phát điện mặt trời, ứng dụng dạy học, thiết bị hướng dẫn; 
quảng cáo và xúc tiến thương mại qua trang thông tin điện tử, dịch vụ sàn giao dịch thương 
mại điện tử (cho mục đích bán hàng).  

 

 
(210) 4-2020-37108 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 26.5.2 
(591) Đen, vàng đậm, ánh kim, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Phạm Hữu Lễ  (VN) 
27/1C đường Dương Đình Hội, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước [đồ uống], thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, cơm cuộn [món ăn Hàn Quốc], món ăn điểm tâm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ.  

 

 
(210) 4-2020-37109 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.1.6; 2.7.9; 2.9.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, hồng, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
sản phụ khoa hiếm muộn Sài 
Gòn   (VN) 
125 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện, dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức 

khỏe; dịch vụ đỡ đẻ.  
 
 

(210) 4-2020-37110 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.1.6; A24.15.7 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị lọc 
nước An Bách   (VN) 
37/23/14 Hồ Văn Long, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị và máy 

móc để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị lọc nước.   
 

 
(210) 4-2020-37111 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản phẩm 
ngành Nail Las.   (VN) 
2681 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán kìm bấm, tỉa, cắt móng; mua bán móng (tay; chân) giả; mua bán dụng 

cụ giũa móng, dùng điện hoặc không dùng điện; mua bán hình dán nghệ thuật cho móng 

tay, chân; mua bán chế phẩm để chăm sóc móng; mua bán dép.  
 

 
(210) 4-2020-37112 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản phẩm 
ngành Nail Las.    (VN) 
2681 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kìm bấm, tỉa, cắt móng; mua bán móng (tay; chân) giả; mua bán dụng 

cụ giũa móng, dùng điện hoặc không dùng điện; mua bán hình dán nghệ thuật cho móng 

tay, chân; mua bán chế phẩm để chăm sóc móng; mua bán dép.  
 

 
(210) 4-2020-37113 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam   (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 phố Triều 

Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà, hộp đựng thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2020-37114 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam    (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 phố Triều 

Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà, hộp đựng thuốc lá.  
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(210) 4-2020-37115 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam    (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 phố Triều 
Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà, hộp đựng thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2020-37116 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam    (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 phố Triều 
Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà, hộp đựng thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2020-37117 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam    (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 phố Triều 
Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà, hộp đựng thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2020-37118 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam    (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 phố Triều 
Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà, hộp đựng thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2020-37119 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam    (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 phố Triều 
Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà, hộp đựng thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2020-37120 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam  (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 phố Triều 
Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà, hộp đựng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-37121 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh da trời, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc Kim 
Phụng  (VN) 
190/4 đường TNHH 21, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2020-37122 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, hồng nâu. 

(540) 

  

(731) Trương Phạm Khánh Vân  (VN) 
Căn hộ P7-30.01, tòa nhà Park 7, 
Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên 
Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-37123 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 9.7.1 
(591) Xanh lục, vàng, nâu cà phê. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Quốc tế HAPPY FOODS  (VN) 
400A Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bột cà-ri, bột ngô, chế phẩm ngũ cốc, tương ớt, đồ gia vị, món ăn đông khô với 

thành phần chính từ gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 

Nhóm 39: Bao gói hàng hóa.  
 

(210) 4-2020-37124 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 11.3.18; A11.1.2; A11.1.6 
(591) Nâu đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Quốc tế HAPPY FOODS  (VN) 
400A Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bột cà-ri, bột ngô, chế phẩm ngũ cốc, tương ớt, đồ gia vị, món ăn đông khô với 

thành phần chính từ gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 

Nhóm 39: Bao gói hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2020-37125 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.6; 2.5.1; A1.1.10; A1.1.5; 2.9.1; 

2.3.28 
(591) Trắng, cam, hồng, xanh dương, lam sẫm, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đứa Trẻ Vàng  (VN) 
Số 74, tổ 1, KP 5A, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ, thương mại điện tử: sữa, sữa 

chua, sản phẩm sữa, đồ uống chứa sữa (sữa là chủ yếu). 
 

 
(210) 4-2020-37126 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 
tế Việt Long   (VN) 
Số 11, dãy 11 căn, khu tập thể Biên 

phòng, Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy móc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế. 
 

 
(210) 4-2020-37127 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Phạm Duy Bình  (VN) 
Số nhà 193, tổ dân phố 21, phường Tân 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, hạt; trái cây, hạt đã 

qua chế biến hoặc để bảo quản; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, giới thiệu, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở trái cây, hạt, trái cây, dầu thực vật và mỡ ăn, cây giống, hạt giống thực vật. 
 

 
(210) 4-2020-37128 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Phạm Duy Bình  (VN) 
Số nhà 193, tổ dân phố 21, phường Tân 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 
 

(511)   Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, hạt; trái cây, hạt đã 

qua chế biến hoặc để bảo quản; dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, giới thiệu, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở trái cây, hạt, trái cây, dầu thực vật và mỡ ăn, cây giống, hạt giống thực vật. 
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(210) 4-2020-37129 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sunoki Việt 
Nam  (VN) 
Số 140 đường Võ Văn Bích, ấp 7, xã 

Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng, dịch vụ sửa chữa nhà ở. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế trang trí ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2020-37130 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
Sen Vàng  (VN) 
106/5 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-37131 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; 1.15.5; 26.4.9 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Quốc tế AKUZA Việt Nam  (VN) 
Xóm Chùa, thôn Hưng Hiền, xã Hiền 

Giang, huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy cưa; máy cắt cầm tay (động cơ dùng điện); máy hút 

bụi chân không; máy nén khí; máy bơm; máy rửa xe; máy hàn. 

 

Nhóm 09: Máy thủy bình laser; máy trắc địa; máy đo khoảng cách laser. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy thủy bình laser, máy trắc địa, máy đo khoảng 

cách laser, máy khoan, máy mài, máy cưa, máy cắt cầm tay, máy hút bụi chân không, máy 

nén khí, máy bơm, máy rửa xe, máy hàn. 
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(210) 4-2020-37132 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BIOWISH TECHNOLOGIES 

INTERNATIONAL, INC.  (US) 
2724 Erie Avenue, Suite C, Cincinnati, 
Ohio, 45208, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học để sử dụng trong quá trình làm sạch trong công nghiệp; hóa 

chất dùng để làm sạch nước; chế phẩm enzym để phân hủy chất thải; chế phẩm enzyme để 
khử mùi nước thải; chế phẩm enzyme có tính chất là chất ủ phân; chế phẩm xử lý đất để 
loại bỏ các sản phẩm hóa học, các sản phẩm dầu mỏ và các chất gây ô nhiễm khác trong 
đất; chất phụ gia cho bể cá, cụ thể là hóa chất điều hòa nước bể cá; sản phẩm tăng trưởng, 
cụ thể là chất cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng cho đất; hoá chất dùng trong nông nghiệp, 
làm vườn và lâm nghiệp ngoại trừ thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ký sinh trùng và 
thuốc trừ sâu; phân bón; hỗn hợp phân bón; phân chuồng; các sản phẩm xử lý đất, cụ thể là 
chế phẩm và hợp chất hoá học được sử dụng để loại bỏ các sản phẩm hóa học, các sản phẩm 
dầu mỏ và các chất gây ô nhiễm khác trong đất; phân bón hữu cơ để cải thiện sức sống của 
cây, hoạt động của vi sinh vật trong đất và sự hấp thu vi chất dinh dưỡng của cây. 

 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và khoáng vào thức ăn cho động vật, không chứa thuốc; 
sản phẩm phòng chống nấm ở cây trồng trước khi thu hoạch; chất bổ sung dinh dưỡng và 
chất bổ sung dùng cho ăn kiêng. 

 

 
(210) 4-2020-37134 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hưng Phúc Thịnh  (VN) 
Số 09 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, 
phường Mỹ Quý, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. 
 
 

(210) 4-2020-37135 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 18.3.2; 18.3.23; 

18.3.21 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và du 

lịch Kiên Hải  (VN) 
Tổ 1, ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn, huyện Kiên 
Hải, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-37136 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và du 

lịch Kiên Hải  (VN) 
Tổ 1, ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn, huyện Kiên 
Hải, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-37137 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 18.3.2; 18.3.21; 

18.3.23 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và du 

lịch Kiên Hải  (VN) 
Tổ 1, ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn, huyện Kiên 
Hải, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  (740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2020-37138 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, vàng, 

vàng đồng, hồng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH  (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; sữa gạo [chất thay thế sữa]; đồ uống làm từ sữa, sữa 
là chủ yếu; kem [sản phẩm sữa]; sữa ngũ cốc; hạt đã chế biến. 

 

 
(210) 4-2020-37139 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, vàng, 

vàng đồng, hồng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH  (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; sữa gạo [chất thay thế sữa]; đồ uống làm từ sữa, sữa 

là chủ yếu; kem [sản phẩm sữa]; sữa ngũ cốc; hạt đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2020-37140 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH  (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; sữa gạo [chất thay thế sữa]; đồ uống làm từ sữa, sữa 

là chủ yếu; kem [sản phẩm sữa]; sữa ngũ cốc; hạt đã chế biến 
 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước ép rau quả (đồ uống không dùng trong y tế); 
nước [đồ uống]; nước ngọt; bia; đồ uống không có cồn; đồ uống lên men từ lúa mạch 
(không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có nguồn gốc từ thảo dược (không dùng cho mục 
đích y tế); đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; nước gạo (nước uống giải 
khát được chiết xuất từ gạo); đồ uống làm từ các loại hạt. 

 
 

(210) 4-2020-37141 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Phạm Văn Thanh   (VN) 
1536 HH4b Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2020-37142 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Tiến Dũng    (VN) 

122/4 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Giá thể dùng để trồng cây kiểng, cây thủy sinh (một dạng đất cao lanh viên, phân 

bón nhân tạo. 
 

Nhóm 31: Cây giống gồm giống cây xanh, cây cảnh, cây thủy sinh; cá cảnh (còn sống); 
thủy hải sản còn sống; con giống thủy hải sản.    

 
Nhóm 35: Mua bán cây kiểng, cây thủy sinh, giá thể dùng để trồng cây kiểng và cây thủy 
sinh; mua bán cá cảnh (còn sống), thủy hải sản còn sống, con giống thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2020-37143 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.1; 1.15.21; 26.1.6 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Tiến Dũng   (VN) 

122/4 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Giá thể dùng để trồng cây kiểng, cây thủy sinh (một dạng đất cao lanh viên, phân 

bón nhân tạo).  
 

Nhóm 31: Cây giống gồm giống cây xanh, cây cảnh, cây thủy sinh; cá cảnh (còn sống); 
thủy hải sản còn sống; con giống thủy hải sản.  

 
Nhóm 35: Mua bán cây kiểng, cây thủy sinh, giá thể dùng để trồng cây kiểng và cây thủy 
sinh; mua bán cá cảnh (còn sống), thủy hải sản còn sống, con giống thủy hải sản. 

 
 

(210) 4-2020-37144 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Tiến Dũng   (VN) 

122/4 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 31: Cá cảnh (còn sống); thủy hải sản còn sống; con giống thủy hải sản; thức ăn cho 

cá cảnh; thức ăn thủy sản.  

 

Nhóm 35: Mua bán cá cảnh (còn sống), thủy hải sản còn sống, con giống thủy hải sản, thức 

ăn cho cá cảnh, thức ăn thủy sản. 
 

 
(210) 4-2020-37145 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 17.5.1; A17.5.21; A17.1.2 

(731) Công ty cổ phần may mặc 
QTNP   (VN) 
¤ số 18, lô 8, Khu tái định cư, phường 

Long Biên, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi thể thao; ba lô; túi xách tay; túi du lịch; cặp da; túi cho người leo núi.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); quần áo 

thể thao nam.  

 

Nhóm 35: Mua bán túi thể thao, ba lô, túi xách tay, túi du lịch, cặp da, túi cho người leo 

núi, quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), quần áo thể thao 

nam. 
 

 
(210) 4-2020-37146 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Lê Hữu Vinh  (VN) 
ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, 

tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em (đồ chơi xúc xắc, miếng cắn răng, miếng nắn nướu, kệ 

chữ A, tranh dán tường, đồ chơi gỗ, dồ chơi thông minh); mua bán hàng hóa dùng cho trẻ 

em như địu trẻ em, yếm, khăn sữa, khăn choàng, khăn tắm, tã, bỉm, giấy ướt, giấy khô.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; chụp ảnh nghệ thuật; ảnh viện (studio); dịch vụ quay phim. 
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(210) 4-2020-37147 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng đùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37148 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37149 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37150 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37151 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37152 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng đùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37153 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
MEDBOLIDE   (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 

1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 

15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng đùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37154 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.8; 5.7.24; 3.1.14 

(591) Tím, xanh cô ban, xám, xanh xám, trắng, 

đen, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

vàng cam, xanh lơ, tím hồng, vàng. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand.   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm y tế hỗ trợ mắt, bảo vệ tế bảo khỏi tổn thương do các gốc 

tự do gây ra, giúp ngăn ngừa các bệnh thái hóa mắt như thái hóa điểm vàng; thực phẩm dinh 

dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y tế; thực phẩm bổ sung để hỗ trợ mắt cho trẻ 

em dùng trong y tế.  
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(210) 4-2020-37155 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25; 5.7.8; 5.7.24 

(591) Tím, xanh cô ban, xám, xanh xám, trắng, 

đen, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
vàng cam, xanh lơ, tím hồng, vàng, ghi, 

xanh lơ đậm, xanh tím sẫm. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm y tế hỗ trợ mắt, bảo vệ tế bảo khỏi tổn thương do các gốc 

tự do gây ra, giúp ngăn ngừa các bệnh thái hóa mắt như thái hóa điểm vàng; thực phẩm dinh 
dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y tế; thực phẩm bổ sung để hỗ trợ mắt cho trẻ 

em dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2020-37156 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2; A5.3.15; A19.3.4; 2.7.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, 
trắng, ghi, vàng sẫm, hồng, vàng nhạt, 

xanh da trời nhạt, xanh da trời, vàng da, 

nâu, hồng phấn, trắng đục, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Lâm Hạnh    (VN) 
Số nhà 44, đường Lương Sơn Tuyết, tổ 8, 
phường Tân Quang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung địch làm sạch khó khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37157 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A19.3.4; A5.3.15; 6.1.2; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, 

vàng sẫm, vàng nhạt, ghi, xanh dương, 
đỏ, xám xanh, hồng phấn, vàng da, xám, 
tím hồng, xanh cô ban, nâu, đen, trắng, 
vàng da, vàng cam. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Lâm Hạnh   (VN) 
Số nhà 44, đường Lương Sơn Tuyết, tổ 8, 
phường Tân Quang, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khó khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37158 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.14; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, trắng, hồng, vàng, vàng sẫm, vàng 

nhạt, nâu, vàng da. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP   (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), núớc yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
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mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-37159 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25; 4.5.14 
(591) Xanh đen, xanh da trời, xanh da trời 

nhạt, nâu, hồng, đen, trắng, vàng nhạt, 
xanh lá cây, vàng sẫm, hồng nhạt, xanh 
lơ, xanh lơ sẫm, xanh dương, xanh dương 
nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP   (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực đán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), núớc yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-37160 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.17; A26.4.18 (540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH ITSFIT AUDIO  
(VN) 
Tầng 7 Up Coworking Space, số 1 Lương 
Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tai nghe; dịch vụ mua bán thiết bị âm thanh như: âm li, micro, 

dây cáp nối, loa, đài. 
 

 
(210) 4-2020-37161 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 
Thôn Du Đồng, xã Đại Hùng, huyện ứng 

Hòa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, giày, dép, mũ. 
 

 
(210) 4-2020-37162 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Minh Khôi  (VN) 
Số 32, ngõ 25, đường Bằng Liệt, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về Sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn 

thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán 

hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng. 
 

 
(210) 4-2020-37163 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần SOBEK Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4 tòa nhà Phúc Tiến, Cụm công 

nghiệp An Hồng, thôn Phạm Dùng, xã 

An Hồng, huyện An Dương, thành phố 

Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống gỉ; chất pha loãng cho sơn; chất làm đặc sơn; chất 

kết dính dùng cho sơn. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: Sơn, sơn chống gỉ, sơn phủ, sơn lót, vữa thạch 

cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn), chất phủ dùng cho tấm lợp mái 

nhà (sơn). 
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(210) 4-2020-37164 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.2; A26.3.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng Everest  (VN) 
7G Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni; sơn mài. 
 

Nhóm 07: Máy công cụ; máy tạo hình kim loại; máy khai thác mỏ; máy trộn bê tông; máy 
cắt; máy đóng cọc. 

 
Nhóm 09: Máy fax; máy in văn phòng (dùng với máy tính); điện thoại để bàn; máy tính 
tiền, máy photocopy; phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa. 

 
Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; kệ bếp; kệ trang trí. 

 
Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn 
xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong công trường xây dựng; lắp đặt máy móc; thi công nội 
ngoại thất; xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; dịch 
vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 40: Đốn gỗ và xẻ gỗ; xử lý rác thải; xử lý nước thải; gia công cơ khí; xử lý kim loại; 
mạ kim loại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 

 

 
(210) 4-2020-37165 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng Everest  (VN) 
7G Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni; sơn mài. 
 

Nhóm 07: Máy công cụ; máy tạo hình kim loại; máy khai thác mỏ; máy trộn bê tông; máy 
cắt; máy đóng cọc. 

 
Nhóm 09: Máy fax; máy in văn phòng (dùng với máy tính); điện thoại để bàn; máy tính 
tiền, máy photocopy; phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1116 

Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; kệ bếp; kệ trang trí. 
 

Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn 
xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong công trường xây dựng; lắp đặt máy móc; thi công nội 
ngoại thất; xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; dịch 
vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 40: Đốn gỗ và xẻ gỗ; xử lý rác thải; xử lý nước thải; gia công cơ khí; xử lý kim loại; 
mạ kim loại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 

 

 
(210) 4-2020-37166 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh biển, 

vàng da cam, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ánh Dương 
Thiên Thai  (VN) 
Thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang dùng cho mục đích y tế; khẩu trang y tế; găng tay dùng cho mục đích 

y tế. 
 

 
(210) 4-2020-37168 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH AMEKO Việt Nam  
(VN) 
30 phố Nguyến Trung Trực, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 09: Pin sạc, tai nghe, loa. 
 

Nhóm 11: Thiết bị đốt nóng; thiết bị làm nóng nước tắm; thiết bị điều hòa không khí; máy 
sấy tóc; bộ lọc nước uống; quạt điện, nồi cơm điện. 
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(210) 4-2020-37169 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Hợp tác xã nông nghiệp chất 

lượng cao Lộc Khánh  (VN) 
Số 101, ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, 
huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu nếp nguyên chất; rượu ba kích bổ thận tráng dương; rượu đinh lăng 

bổ dưỡng sâm; rượu sâm bố chính bổ dưỡng; rượu sâm quy bổ dưỡng. 
 

 
(210) 4-2020-37170 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Lê Thị Phương Thanh  (VN) 

59/8 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo thể thao; đồ đi chân, đồ đội đầu 

 

 
(210) 4-2020-37171 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.11; 2.5.6 
(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, đa cam, 

nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH BABYCARE Việt 

Nam  (VN) 
Số 46, phố Lương Khánh Thiện, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm, 

dịch vụ mua bán các hàng hoá, cụ thể: kệ gỗ để đồ chơi, kệ nhựa để đồ chơi, đồ dùng cho 
trẻ em (gồm tấm lót dùng thay đồ cho trẻ em, nôi cho trẻ em, chậu tắm, chậu rửa mặt cho 
trẻ em, bệ xí vệ sinh cho trẻ em, địu em bé, thiết bị hâm nóng bình sữa, thiết bị tiệt trùng 
bình sữa), đồ dùng ăn uống cho trẻ em (gồm bình sữa, núm vú giả, bình uống nước, bình 
thìa ăn dặm, thìa ăn dặm, khăn vệ sinh, nồi nấu cháu, bát, thìa, úp bình sữa), đồ dùng vệ 
sinh cho bé (gồm rơ lưỡi, gạc vệ sinh răng miệng, bông tăm, gặm nướu, băng rốn, bấm 
móng tay, tông đơ cắt tóc), đồ dùng bảo vệ an toàn cho bé (gồm chặn cửa, thanh chắn 
giường, dây đai giữ em bé, đồ bảo vệ đầu), đồ dùng khác (gồm túi ngủ, chăn, gối, màn, 
đệm, yếm, tất). 
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(210) 4-2020-37172 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Văn Trung  (VN) 

2/152 Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2020-37173 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Văn Trung  (VN) 

2/152 Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2020-37174 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; 26.15.15 
(591) Đen, đỏ, xanh ngọc, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

TINC  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 126 đường Thượng Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: vải sợi, vải dệt kim, vải đan móc, 

giấy dán tường, thảm, chăn, đệm, màn, rèm, quần áo thời trang, giày, dép, vali, cặp, túi, ví, 
đồ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế), đồ điện gia dụng (đèn, bộ đèn điện, công tắc diện, ổ cắm 
điện), hàng trang trí nội thất (đồ gốm, sứ, thủy tinh). 

 
 

(210) 4-2020-37177 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Đỗ Văn Cường   (VN) 
Thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm ngành tóc, chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu; keo xịt tóc; 

tinh dầu. 
 

(210) 4-2020-37179 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.1.1; 26.1.10 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên chế biến hạt 
điều Thảo Nguyên  (VN) 
Tổ 9, ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt đã chế biến. 

 
 

(210) 4-2020-37180 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 1.15.11; 25.1.6; 25.3.1 

(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 
S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Cacao; chế phẩm có ca cao là thành phần chủ yếu; đồ uống có ca cao là thành 

phần chủ yếu; sô-cô-la; sản phẩm từ sô-cô-la; đồ uống có sô-cô-la là thành phần chủ yếu; 

chế phẩm có sô-cô-la là thành phần chủ yếu; đồ uống có ngũ cốc là thành phần chủ yếu; 

chế phẩm có ngũ cốc là thành phần chủ yếu; đường; bánh quy dạng tròn; bánh kẹo; bánh 

kẹo đường; bánh quy; bánh ngọt; bánh xốp; kẹo bơ cứng; bánh pút-đinh; kẹo; kẹo cao su, 

không dùng cho mục đích y tế; các sản phẩm bánh; bánh mì; hỗn hợp bột làm bánh; bột 

nhào; đồ tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa quả); đá 

lạnh có thể ăn được; đá làm từ nước ăn được; kem trái cây (đá lạnh); bánh kẹo dạng đông 

lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông lạnh [dạng kem lạnh]; 

sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; sản phẩm ngũ cốc (đã qua chế biến); sản phẩm ngũ 

cốc (đã qua chế biến) dùng cho bữa sáng; món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); 

hạt ngô loại dẹt ăn liền; bánh làm từ ngũ cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1120 

(210) 4-2020-37183 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.11.12; A26.4.18; A1.1.10; 

A1.1.2; 1.1.15 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thiết bị kỹ 

thuật Minh Phát   (VN) 
114/72/2 Tô Ngọc Vân, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại; ống bọc ngoài (vật liệu kim loại); ống thép; nhôm; kẹp 
dây cáp và ống dẫn bằng kim loại; đầu nối cáp bằng kim loại không dẫn điện.  

 
Nhóm 09: Thang cáp điện; máng cáp điện; dây điện; tủ điện; ống bọc ngoài mối nối cho 
dây cáp điện; đầu nối cho dây điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: công tắc 
điện, ổ cắm điện, thiết bị báo cháy, hộp đầu nối (điện), ống dẫn bằng kim loại, ống bọc 
ngoài (vật liệu kim loại), ống thép, nhôm, kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim loại, đầu nối 
cáp bằng kim loại không dẫn điện, thang cáp điện, máng cáp điện, dây điện, tủ điện, ống 
bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện, đầu nối cho dây diện, ống đồng, máy ồn áp, phích cắm 
điện, ống đồng dùng cho máy điều hòa không khí, khí ga lạnh, ống kim loại bằng đồng, dây 
đồng, không cách điện, thanh kim loại bằng đồng; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm 
mục đích thương mại.  

 

 
(210) 4-2020-37184 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Trần Hoàng Khải   (VN) 

79A tổ 40, khu phố 3A, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán trà.  

 

 
(210) 4-2020-37185 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 26.15.15; A26.11.8 
(731) Trần Thị Hương Giang   (VN) 

343/51 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; các phụ kiện về mắt kính: tròng kính, gọng kính.  
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(210) 4-2020-37186 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Anh Khoa   (VN) 
174 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 

quần áo, đồ lót nam nữ, đồ ngủ nam nữ, đồ bộ nam nữ; giới thiệu và trưng bày sản phẩm 
nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-37187 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Anh Khoa    (VN) 
174 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 

quần áo, đồ lót nam nữ, đồ ngủ nam nữ, đồ bộ nam nữ; giới thiệu và trưng bày sản phẩm 
nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-37188 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; 26.15.15; 26.13.1; 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Vĩnh Trí   (VN) 
110 Trần Hưng Đạo, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẫm màu bôi móng tay, móng chân; chế phẩm dùng để chăm sóc 

móng tay, móng chân; chế phẩm để đánh bóng móng tay; móng tay giả. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ 
phẩm, các loại nước sơn và chế phẩm chăm sóc móng tay, móng chân, chế phẩm đánh bóng 
móng tay, móng chân, móng tay giả; tổ chức sự kiện (nhằm mục đích thương mại, thúc đẩy 
bán hàng); tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng.  
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Nhóm 41: Đào tạo nghề; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); trang điểm; làm tóc; dịch vụ nail; vẽ móng nghệ 

thuật.  
 

 
(210) 4-2020-37190 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.5 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí Miền Nam   (VN) 
Lầu 4, PetroViet Nam Tower, số 1-5 Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; xăng động cơ; dầu; dầu mỡ bôi trơn; khí đốt hóa lỏng (gas).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: nhiên liệu, xăng động cơ, dầu, dầu mỡ bôi trơn, 

khí đốt hóa lỏng, hóa chất, máy móc khai thác mỏ.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển xăng dầu, gas; dịch vụ kho lưu trữ 

xăng dầu, khí. 
 

 
(210) 4-2020-37191 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.5; 26.1.2; A5.5.20; A5.5.21 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí Miền Nam     (VN) 
Lầu 4, PetroViet Nam Tower, số 1-5 Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; xăng động cơ; dầu; dầu mỡ bôi trơn; khí đốt hóa lỏng (gas).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: nhiên liệu, xăng động cơ, dầu, dầu mỡ bôi trơn, 

khí đốt hóa lỏng, hóa chất, máy móc khai thác mỏ.    
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển xăng dầu, gas; dịch vụ kho lưu trữ 

xăng dầu, khí. 
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(210) 4-2020-37192 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

khí Miền Nam    (VN) 
Lầu 4, PetroVietNam Tower, số 1-5 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; xăng động cơ; dầu; dầu mỡ bôi trơn; khí đốt hóa lỏng (gas).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: nhiên liệu, xăng động cơ, dầu, dầu mỡ bôi trơn, 
khí đốt hóa lỏng, hóa chất, máy móc khai thác mỏ.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển xăng dầu, gas; dịch vụ kho lưu trữ 
xăng dầu, khí. 

 

 
(210) 4-2020-37193 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

khí Miền Nam     (VN) 
Lầu 4, PetroViet Nam Tower, số 1-5 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; xăng động cơ; dầu; dầu mỡ bôi trơn; khí đốt hóa lỏng (gas).     
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: nhiên liệu, xăng động cơ, dầu, dầu mỡ bôi trơn, 
khí đốt hóa lỏng, hóa chất, máy móc khai thác mỏ.    

 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển xăng dầu, gas; dịch vụ kho lưu trữ 
xăng dầu, khí. 

 

 
(210) 4-2020-37194 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

khí Miền Nam   (VN) 
Lầu 4, PetroViet Nam Tower, số 1-5 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; xăng động cơ; dầu; dầu mỡ bôi trơn; khí đốt hóa lỏng (gas).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: nhiên liệu, xăng động cơ, dầu, dầu mỡ bôi trơn, 
khí đốt hóa lỏng, hóa chất, máy móc khai thác mỏ.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển xăng dầu, gas; dịch vụ kho lưu trữ 
xăng dầu, khí. 

 

 
(210) 4-2020-37195 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.2; 26.4.2; 26.7.25; A26.4.18 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

khí Miền Nam     (VN) 
Lầu 4, PetroViet Nam Tower, số 1-5 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; xăng động cơ; dầu; dầu mỡ bôi trơn; khí đốt hóa lỏng (gas).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: nhiên liệu, xăng động cơ, dầu, dầu mỡ bôi trơn, 
khí đốt hóa lỏng, hóa chất, máy móc khai thác mỏ.       

 
Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển xăng dầu, gas; dịch vụ kho lưu trữ 
xăng dầu, khí. 

 

 
(210) 4-2020-37196 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH truyền thông F 

Thời Trang Quốc Tế   (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo và giáo dục người mẫu, người mẫu nhí.  

 

 
(210) 4-2020-37197 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh dương. 
(731) TOTALSTAR ASIA PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya.Lebar Road #08-55, Paya Lebar 
Square Singapore, 409051 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; dầu nhờn; sáp (nguyên liệu thô); dầu bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2020-37198 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Lê Đắc Hiền  (VN) 
P.401A6 trường đại học GTVT số 3 Cầu 
Giấy, Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bách hoá bán lẻ, cửa hàng bách hoá bán lẻ trực tuyến bao gồm: 

dao, thớt, kéo, nồi, chảo, bát, dĩa, cốc, đũa, thìa, dĩa, hộp cơm giữ nhiệt, hộp đựng thực 
phẩm, máy xay, máy ép, máy chế biến thực phẩm, lò nướng, nồi chiên không dầu, nồi điện, 
chảo điện, lẩu điện, ấm siêu tốc, bình thủy, máy pha cà phê, bình giữ nhiệt, phích nước, 
bình đựng nước, đèn bàn, đèn ngủ, bàn là, cầu là, chăn, ga, gối, đệm, đồng hồ để bàn, đồng 
hồ treo tường, khăn, thảm, vòi xịt rửa vệ sinh, chổi, cây lau nhà, thùng rác, máy hút bụi, 
robot hút bụi, máy lọc không khí, máy tạo ẩm, máy hút ẩm, dụng cụ chăm sóc răng miệng, 
bộ nhả kem đánh răng, phụ kiện robot hút bụi, đèn bắt muỗi, đuổi côn trùng, đồ nhà tắm, 
bếp từ, bếp nướng, quạt máy, thiết bị sưởi, máy sấy, máy lọc nước, hộp, túi, giỏ dựng dồ, 
giá kệ, móc treo đồ, cân, gượng, dụng cụ làm dẹp, dụng cụ sử chữa gia dình, đèn trang trí, 
vali, ba lô, túi xách, thức ăn, đồ uống, ổ cắm chuyển đổi du lịch, kính bơi, mũ bơi, quần áo 
bơi, quần áo, giầy, dép, ô dù, áo mưa, kính hiển vi điện tử, camera nội soi, máy chơi game, 
điều khiển từ xa, loa di động, đài radio, mp3, thiết bị theo dõì sức khỏe, thiết bị điện, nhà 
thông minh, thiết bị giám sát an ninh, sạc dự phòng, củ sạc, cáp sạc, cáp dữ liệu, phụ kiện 
đồng hồ định vị, phụ kiện máy tính, phụ kiện nghe nhìn, phụ kiện điện thoại, phụ kiện máy 
ảnh, bảng số điện thoại ô tô, giá đỡ điện thoại, chắn nắng, kích điện, bơm điện, sạc ác quy, 
camera hành trình, tẩu sạc, cáp, chìa khóa, điều khiển, máy trợ giảng, đèn pin, đồ dùng văn 
phòng, đồng hồ định vị trẻ em, đồ dùng bé ăn dặm, đồ dùng học tập, mô hình lắp ráp tự chế, 
mô hình mạch điện, mô hình robot, sách, đồ chơi trẻ em, pin thông dụng, pin thiết bị di 
dộng, pin nuôi nguồn, pin sạc, máy sạc pin, pin thiết bị điện tử, đèn điện chiếu sáng, tủ 
lạnh, điều hòa nhiệt độ, thiết bị hút mùi, thiết bị khử mùi.  

 

 
(210) 4-2020-37199 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hương Sen   (VN) 
Số 18 phố Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch sát khuẩn dùng trong y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; quần áo, dày dép, khẩu trang, găng tay, mũ chuyên 
dụng cho y tế . 
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Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu; vải nhựa. 
 

Nhóm 24: Vải; vải bông; vải lụa; vải dệt kim.  
 

Nhóm 27: Thảm dính bụi trải nhà sạch tiêu chuẩn. 
 

Nhóm 32: Bia; nước giải khát; đồ uống không cồn; nước ép hoa quả; đồ uống hoa quả 
(không cồn).  

 
Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát; mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, nước 
giải khát; mua bán hóa chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công và mỹ 
nghệ; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà ở; dịch vụ chứng khoán.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ dệt vải.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 

 
(210) 4-2020-37200 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, nâu, vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty tnhh thương mại và 
dịch vụ Tình Yêu Của Cha  
(VN) 
55E Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2020-37201 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Đình Tuệ   (VN) 
111/12 KP4, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Các loại quả mọng, tươi; trái cây có múi, tươi; tôm nước ngọt [sống]; động vật 

giáp xác [sống]; cá còn sống; quả tươi; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi; hạt [ngũ cốc]; động vật 
sống; ngô; nấm tươi; hành, tươi; tỏi, tươi; quả cam, tươi; gia cầm sống. 
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(210) 4-2020-37202 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Đình Tuệ   (VN) 
111/12 KP4, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Cá cơm, không còn sống; trái cây đã chế biến [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; thịt 

lợn muối xông khói; quả mọng, được bảo quản; thịt lợn ướp; lát trái cây sấy khô; trai, sò, 
ngao, không còn sống; mứt quả ướt; tôm, không còn sống; động vật giáp xác, không còn 
sống; trứng; cá [không còn sống]; phi-lê cá; cá, đóng hộp; cá, được bảo quản; thịt đông khô; 
trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản; trái cây, đóng hộp; thịt giăm bông; xúc xích; rau 
đông khô; thịt; thịt muối; thịt đã được bảo quản; thịt, đóng hộp; nấm đã được bảo quản; thịt 
lợn; gia cầm, không còn sống; cá ướp muối; lạp xưởng; rau trộn; rau, củ, đóng hộp; rau đã 
sấy khô; rau đã nấu chín.  

 

 
(210) 4-2020-37203 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Đình Tuệ   (VN) 
111/12 KP4, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; cà phê; ca cao; chè; mật ong; chế phẩm từ ngũ cốc; gia vị; bánh kẹo; bột; 

đường ; trà. 
 

 
(210) 4-2020-37205 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) FAR RICH INTERNATIONAL 

CORPORATION    (TW) 
14F., No.6, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., 
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Cốc; bát; đũa; đĩa; nồi không dùng điện; tách đựng cà phê; khay đựng tách cà 

phê; ca/chén vại; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; bát ăn dùng một lần; cốc dùng một lần; cốc để 
uống; bộ nồi nấu không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; hộp đựng chè; hộp thực phẩm 
(hộp đựng thức ăn); bàn chải dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân; bàn chải cọ rửa không 
dùng cho người; lược; bình; chậu hoa; đồ trang trí (bằng đất nung, sành sứ, pha lê thủy tinh 
và sứ); bàn để là; cốc [đồ đựng]; đồ chứa đựng bằng gốm, gạch; dụng cụ mỹ phẩm; vải để 
lau chùi hoặc lau bụi; cây lau nhà; chổi; dụng cụ hót rác; thùng rác; hộp đựng khăn giấy; 
chậu rửa mặt [bồn rửa, không phải bộ phận của thiết bị vệ sinh]; cốc đánh răng; thiết bị để 
khử mùi dùng cho cá nhân; thùng; miếng bọt biển để làm sạch; bàn chải dùng cho động vật; 
đồ chứa đựng thức ăn cho thú cưng; đồ đựng rác thải cho thú cưng; chuồng cho vật nuôi 
trong nhà; đồ chứa đựng thức ăn cách nhiệt; đồ chứa đựng đồ uống cách nhiệt; bình tưới 
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nước cho hoa, bãi cỏ và cỏ; miệng phun cho ống vòi tưới nước trong vườn; gang tay dùng 
cho mục đích gia dụng; lợn đựng tiền tiết kiệm; lư đốt xông nước hoa.  

 

 
(210) 4-2020-37206 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) FAR RICH INTERNATIONAL 

CORPORATION   (TW) 
14F., No.6, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., 
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa hương vị; đồ uống chứa khuẩn lactobacillus trên cơ sở sữa; sữa gạo; sữa 
đậu nành [sữa đậu]; sữa bột; pho mát; tào phí; bột làm tào phí; bột sữa đậu nành; bột sữa 
dừa; dầu ăn; chất béo ăn được; trái cây đóng hộp, bảo quản, sấy khô và nấu chín; thịt; các 
sản phẩm từ thịt; hải sản (không còn sống); gói thịt ăn liền; gói hải sản ăn liền đông lạnh; 
nước luộc thịt; xúp cá; rau sấy; rau đông lạnh; rau được tách nước (làm khô); rau quả rắc 
đường; rau muối chua, gói rau ăn liền; xúp rau; xúp đậu đỏ; xúp đậu xanh; xúp lạc; trứng; 
đậu phụ; đậu phụ khô; thịt nhân tạo, gói thịt nhân tạo ăn liền; hoa và cây sấy khô ăn được, 
tổ chim ăn được; phấn hoa được chế biến làm thực phẩm; chiết xuất rong biển làm thực 
phẩm; quả cau đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2020-37207 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) IVANKO BARBELL COMPANY  (US) 

600 N Pacific Ave., San Pedro, 
California 90731, United States of 
America 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị dùng cho cử tạ - cụ thể là, bánh tạ cho tạ đòn, khóa kẹp tạ, quả tạ tay đúc 
nguyên khối, thanh đòn tạ tay, thanh đòn tạ, đai bó khớp dùng trong thể thao, bộ dụng cụ cử 
tạ, và các bộ phận của chúng; giá để tạ tay, tạ đòn, và bánh tạ và các bộ phận của chúng; 
miếng lót thanh đòn tạ; kìm bóp tay; giầy sắt (iron boots) dùng cho thể hình và tập luyện; lò 
xo cho kìm bóp tay. 

 

 
(210) 4-2020-37208 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) FAR RICH INTERNATIONAL 

CORPORATION   (TW) 
14F., No.6, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., 
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà túi lọc; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê hạt; bột cacao; 
bột sô cô la; đồ uống cà phê; đồ uống sô cô la; sô cô la; đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; 
muối nấu ăn; nước tương, xốt [gia vị]; giấm; gia vị; đường; mật ong; kẹo; bánh quy; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh putđing; bột làm bánh 
putđing; bánh có nhân; bánh bao nhỏ hấp (bánh màn thầu); xíu mại; bánh củ cải; bánh bao 
nhân cá; bánh bao nhân trứng; nước xốt lẩu đóng gói sẵn (gia vị); gạo; bột yến mạch; bột 
mỳ; bột ngũ cốc; hạt trân châu làm từ bột sắn; bột cọ sagu; gạo nếp, cháo gạo thập cẩm có 
vị ngọt; bento (bữa ăn được chuẩn bị sẵn trong hộp để mang đi trong đó cơm là thực phẩm 
chính); cơm hộp ăn liền; mỳ ăn liền; mỳ ăn liền đóng gói sẵn; mỳ sợi; sủi cảo; vỏ bánh đa 
nem; bột nhào để làm bánh; nấm men (không dùng cho mục đích dược phẩm); nấm men để 
ủ và chưng cất; nấm men giống (không dùng cho mục đích dược phẩm); vật liệu liên kết 
xúc xích; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; chất làm đặc dùng để nấu ăn; 
nước sốt thịt; gia vị trộn cơm; gia vị trộn cơm vị rong biển.  

 

 
(210) 4-2020-37210 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) 3M COMPANY  (US) 

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, United States of 
America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Vật liệu phục hồi nha khoa; vật liệu để làm mão (chụp) răng và cầu răng; vật liệu 

cho việc dán phủ (veneer) trong nha khoa. 
 

Nhóm 10: Thiết bị nha khoa và chỉnh nha, cụ thể là, máy cắt mài (phay) và khối vật liệu để 
làm răng (block). 

 

 
(210) 4-2020-37211 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CZ Pharma   (VN)
Số 15/12/98 phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích 
y tế).  

 

Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu quy trình sản xuất thực phẩm và dược phẩm; dịch vụ nghiên 
cứu công nghệ bào chế thực phẩm và dược phẩm; dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ.  
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(210) 4-2020-37212 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Eureca Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 25 ngõ 40, phố Cự Lộc, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37213 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, tím, đỏ, 

hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
Số 6 ngách 91/16 ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2020-37214 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; phương tiện giao thông chạy điện/xe cộ chạy điện; xe máy điện; xe địa 

hình; xe scutơ [xe cộ].  
 

 
(210) 4-2020-37215 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe scutơ [xe cộ]; xe scutơ điện [xe cộ]; xe địa hình; xe 

đạp.  
 

 
(210) 4-2020-37216 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; A26.11.9; 26.15.15 

(731) SOLID STATE STORAGE 

TECHNOLOGY CORPORATION  

(TW) 

12F., No.392, Ruey Kuang Rd., Neihu, 

Taipei 11492, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; phần cứng máy tính; nền tảng phần mềm máy vi 

tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; thiết bị để xử lý dữ liệu; bộ vi xử lý; mạch in; usb; thiết 

bị lưu trữ dữ liệu; ổ cứng thể rắn (ssd); vật mang dữ liệu từ tính; vật lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa 

cho máy vi tính; cơ sở dữ liệu (dạng điện tử, có thể tải xuống); thiết bị điện tử để lưu trữ dữ 

liệu; thiết bị lưu trữ dữ liệu chạy điện; vật mang dữ liệu điện tử.  

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ lưu 

trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; sao lưu dữ liệu off- site; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mời cho người khác; tư vấn công nghệ; cập nhật phần 

mềm máy tính; dịch vụ cung cấp tiện nghi cho trung tâm dữ liệu;, dịch vụ cung cấp không 

gian lưu trữ trên máy chủ sử dụng công nghệ điện toán đám mây; dịch vụ lưu trữ dữ liệu 

trực tuyến.   

 

 
(210) 4-2020-37218 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 21.1.14; 21.1.15 

(591) Ghi, da cam, xanh da trời, xanh lá cây, 

hồng. 

(731) Công ty TNHH Dành Cho Bé 
Yêu   (VN) 
Số nhà 3, tổ 2 Đồng Xa, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ chơi bằng gỗ; mô hình đồ chơi; đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ 

để luyện tập; bể bơi [đồ chơi]; nhà chơi cho trẻ em.  
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(210) 4-2020-37219 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay diệt 

khuẩn; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm điều trị da chai cứng; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chất sát trùng, diệt trùng; thảo dược; 
chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng; dầu gội diệt chấy, rận; nước biển để tắm chữa bệnh; chế phẩm dược để chăm 
sóc da; chế phẩm khử trùng, tiệt trùng.  

 

 
(210) 4-2020-37220 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.2; A1.1.9; 24.1.1; 26.5.1; 25.5.5 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay diệt 

khuẩn; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm điều trị da chai cứng; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chất sát trùng, diệt trùng; thảo dược; 
chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng; dầu gội diệt chấy, rận; nước biển để tắm chữa bệnh; chế phẩm dược để chăm 
sóc da; chế phẩm khử trùng, tiệt trùng. 

 

 
(210) 4-2020-37221 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay diệt 
khuẩn; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm điều trị da chai cứng; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chất sát trùng, diệt trùng; thảo dược; 
chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng; dầu gội diệt chấy, rận; nước biển để tắm chữa bệnh; chế phẩm dược để chăm 
sóc da; chế phẩm khử trùng, tiệt trùng. 

 

 
(210) 4-2020-37222 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.2; A1.1.9; 24.1.1; 26.5.1; 25.5.5 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay diệt 

khuẩn; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm điều trị da chai cứng; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chất sát trùng, diệt trùng; thảo dược; 
chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng; dầu gội diệt chấy, rận; nước biển để tắm chữa bệnh; chế phẩm dược để chăm 
sóc da; chế phẩm khử trùng, tiệt trùng. 

 

 
(210) 4-2020-37223 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.2; A1.1.9; 24.1.1; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay diệt 

khuẩn; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm điều trị da chai cứng; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chất sát trùng, diệt trùng; thảo dược; 
chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng; dầu gội diệt chấy, rận; nước biển để tắm chữa bệnh; chế phẩm dược để chăm 
sóc da; chế phẩm khử trùng, tiệt trùng. 
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(210) 4-2020-37224 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.2; A1.1.9; 24.1.1; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay diệt 

khuẩn; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm điều trị da chai cứng; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chất sát trùng, diệt trùng; thảo dược; 
chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng; dầu gội diệt chấy, rận; nước biển để tắm chữa bệnh; chế phẩm dược để chăm 
sóc da; chế phẩm khử trùng, tiệt trùng. 

 

 
(210) 4-2020-37225 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH FRESHCORP (Việt 
Nam)  (VN) 
Số 0.11 tầng 1, khu thương mại dịch vụ, 
chung cư lô I- khu nhà ở Bình Chiểu, 
đường số 6, phường Bình Chiểu, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo/phác thảo cách trình bày trên 

các tài liệu cho mục đích quảng cáo/dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; cho thuê kệ, 
giá bán hàng; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
lẻ liên quan đến các sản phẩm bánh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-37226 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.2; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mink  (VN) 
7 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê văn phòng [tài sản thực]; quản lý 

toà nhà (bất động sản); quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2020-37227 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.13.5; A1.1.10; A1.1.5; A5.11.2; 

25.1.9; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Nâu, đỏ tươi, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

nhập khẩu Hòa Bình Group  
(VN) 
¤ S4-6, tầng 12, toà nhà Văn phòng 
Viwaseen Tower, số 48 phố Tố Hữu, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nhân sâm (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh 

dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37229 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 14.3.21; 24.9.1 
(591) Vàng nâu, trắng. 
(731) Lê Thị Hồng Nhung  (VN) 

Thôn Bình Cách, xã Bình Xuyên, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đồ 

trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; dây chuyền (đồ trang sức); chuỗi 
hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2020-37230 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng, tím than. 
(731) LIN YI JIAN  (CN) 

No. 241-1, Shangchakou, Chakou 
Village, Tazhuang Town, Minqing 
County, Fujian Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước (đồ uống); nước giải khát bằng trái cây (đồ uống). 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1136 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vang, rượu mạnh (đồ uống); đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: bia, đồ uống không cồn, rượu, đồ uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2020-37231 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.9.15; 5.9.21; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Bảo Ngọc  (VN) 

Ngõ 167 Trương Định, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-37233 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ & 

thương mại quốc tế Tre Hồng 
HÀ  (VN) 
Số 4, ngõ 85/24, Xuân Thủy, tổ 22, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa điện; khóa thông minh; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; chìa 
khóa dạng thẻ được mã hóa; khóa điện tử; khóa từ. 

 

 
(210) 4-2020-37234 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng K.A.B  (VN) 
84 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; căn hộ 
dịch vụ (chỗ ở tạm thời). 
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(210) 4-2020-37235 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.1 
(591) Tím, ghi, trắng. 
(731) Công ty TNHH Willcare  (VN) 

211 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2020-37240 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Đặng Văn Trí  (VN) 
Số 84 Cao Bá Quát, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Quán nhậu: dịch vụ ăn uống. 

 

(210) 4-2020-37241 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Việt 
Cường  (VN) 
Thửa đất số 2283, tờ bản đồ số 9TDH1 
khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Đai ốc bằng kim loại; đinh; đinh tán bằng kim loại; đinh khuy; đinh vít bằng kim 

loại; bù lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2020-37242 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.3.3 
(731) ZHEJIANG HAILIANG CO.,LTD.  

(CN) 
Diankou Town Industry Area, Zhuji, 
Zhejiang, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 06: Cột bằng kim loại; đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; kim loại thường dạng 

thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; lá và tấm kim loại; phụ kiện đường 

ống bằng kim loại (đầu nối bằng kim loại dùng cho đường ống); ống dẫn bằng kim loại; vật 

liệu xây dựng bằng kim loại; dây bằng kim loại thường (không phải dây điện). 

 

Nhóm 11: ống đồng dùng cho máy điều hòa không khí; tủ lạnh; thiết bị làm lạnh không 

khí; hệ thống lọc khí; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; bộ ngưng tụ khí 

đốt, không phải bộ phận của máy; ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; hệ thống ống 

dẫn nước; hệ thống sưởi ấm; bộ tản nhiệt trưng tâm;vòi cho ống; thiết bị khử trùng; thiết bị 

và máy móc để làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2020-37243 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) XIN-PENG-LAI FOODS CO., LTD.  

(TW) 

No.85, Ln. 248, Sec. 2, Yuemei Rd., 

Zhongli Dist., Taoyuan City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; dầu vừng dùng cho thực phẩm; ruốc thịt lợn; ruốc cá khô; dưa 

muối kiểu phương Đông; sữa đông làm từ đậu lên men; sữa đông làm từ đậu lên men có 

nêm gia vị với dầu vừng; đậu nành lên men; rau ăn liền đông lạnh; đậu phụ.  

 
 

(210) 4-2020-37245 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH Farmacare  
(VN) 
22 Thẩm Mỹ, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước rửa tay không chứa thuốc; nước súc miệng không 

chứa thuốc; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc.  

 

Nhóm 05: Thuốc, các sản phẩm dược; thuốc kháng sinh chống viêm; thuốc bổ tăng lực; 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); dung dịch vệ sinh phụ 

nữ (có chứa thuốc); nước rửa tay diệt khuẩn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1139 

(210) 4-2020-37246 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mã Hoa   (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-37247 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.5.25 
(591) Xám, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
và vận tải Vy Vy  (VN) 
740/23 bis quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; cho thuê xe; vận 

chuyển khách lữ hành. 
 

 
(210) 4-2020-37248 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; 26.3.23 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất lâm sản Ba Thanh  
(VN) 
1073/71 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phưòng 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; ván sàn gỗ; ván gỗ dùng cho xây dựng, gỗ dán; gỗ xẻ; gỗ thành 

phẩm.  
 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ nghề mộc.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
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(210) 4-2020-37249 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.11; 6.1.2 
(731) Công ty cổ phần Vật liệu Xây 

dựng Kỹ thuật cao   (VN) 
Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là xi măng; các phụ gia xi măng; sản phẩm 

vữa xây dựng.  
 

 
(210) 4-2020-37250 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.11; 6.1.2 
(731) Công ty cổ phần Vật liệu Xây 

dựng Kỹ thuật cao  (VN) 
Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là xi măng; các phụ gia xi măng; sản phẩm 

vữa xây dựng.  
 

 
(210) 4-2020-37251 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Di Vina  
(VN) 
139 - 141 đường Nguyễn Gia Trí, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cacao; kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh); đá lạnh có thể ăn được; bánh 

ngọt.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương 
mại; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; điều hành hoạt động của 
nhà hàng ăn uống; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; quan hệ công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch 
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vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ truyền 
thông doanh nghiệp; giới thiệu sản phẩm; sản xuất phim quảng cáo; cung cấp thông tin kinh 
doanh qua trang web.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự chọn (buffet); dịch vụ quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ chuỗi nhà hàng nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-37253 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.19; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Di Vina  
(VN) 
139 - 141 đường Nguyễn Gia Trí, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ (buffet); dịch vụ quán ăn tự phục vụ; nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-37254 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt kim Đoàn 
Tất Thành  (VN) 
7B59/1 ấp 7, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang vải kháng khuẩn (dùng cho mục đích y tế); mặt nạ sử 

dụng cho nhân viên y tế; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2020-37257 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) DRAGON RICH PROFITS LIMITED  

(CN) 
Flat /Rm A, 17/F., Chiap King Industrial 
Building, 114 King Fuk Street, San Po 
Kong, Kowloon, Hong Kong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; kem lạnh; bỏng ngô; bánh kẹo; bánh sôcôla có chứa hạt. 
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(210) 4-2020-37259 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.5.1; 26.15.15 

(591) Cam đất, hồng đất, vàng, trắng, xám, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Danh 
Danh  (VN) 
59 đường 3A, khu tái định cư An Lạc, 

phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghlệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; 

nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến, bấc dùng dÓ thắp sáng. 
 

 
(210) 4-2020-37260 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty TNHH KIMS COOK Việt 
Nam  (VN) 
Đường số 2B, khu công nghiệp Mỹ Xuân 

A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ nồi niêu xoong chảo của 

nhà bếp; chảo không dùng điện; nồi nấu không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2020-37261 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.17.3; A5.5.20; A26.11.7; A5.5.22 

(731) Công ty TNHH KIMS COOK Việt 
Nam  (VN) 
Đường số 2B, khu công nghiệp Mỹ Xuân 

A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ nồi niêu xoong chảo của 

nhà bếp; chảo không dùng điện; nồi nấu không dùng điện. 
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(210) 4-2020-37262 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KIMS COOK Việt 

Nam  (VN) 
Đường số 2B, khu công nghiệp Mỹ Xuân 
A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ nồi niêu xoong chảo của 

nhà bếp; chảo không dùng điện; nồi nấu không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2020-37263 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KIMS COOK Việt 

Nam  (VN) 
Đường số 2B, khu công nghiệp Mỹ Xuân 
A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ nồi niêu xoong chảo của 

nhà bếp; chảo không dùng điện; nồi nấu không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2020-37264 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SALMONES AYSÐN S.A.  (CL) 

Alonso de Cãrdova 4355 Piso 13, 
Vitacura, Chile 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá đã lạng xương; cá (không còn sống); cá hồi (không còn sống). 

 

 
(210) 4-2020-37265 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SALMONES AYSÐN S.A.  (CL) 

Alonso de Cãrdova 4355 Piso 13, 
Vitacura, Chile 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Cá đã lạng xương; cá (không còn sống); cá hồi (không còn sống). 
 

 
(210) 4-2020-37266 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH KIMS COOK Việt 

Nam  (VN) 
Đường số 2B, khu công nghiệp Mỹ Xuân 
A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ nồi niêu xoong chảo của 

nhà bếp; chảo không dùng điện; nồi nấu không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2020-37267 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Sơn Kim  (VN) 
24/2 Trương Định, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; quần áo lót; giày và dép các loại; mũ. 

 

 
(210) 4-2020-37268 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Sơn Kim  (VN) 
24/2 Trương Định, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; quần áo lót; giày và dép các loại; mũ. 

 

 
(210) 4-2020-37269 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Sơn Kim  (VN) 
24/2 Trương Định, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; quần áo lót; giày và dép các loại; mũ. 
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(210) 4-2020-37270 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Sơn Kim  (VN) 
24/2 Trương Định, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; quần áo lót; giày và dép các loại; mũ. 

 

 
(210) 4-2020-37272 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12; A26.11.7 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Hùng Cá  (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Bình, ấp Bình 
Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh 
Bình, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản được sấy khô, đóng gói và đóng hộp như: tôm, cá. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; chất phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho mục 
đích y tế); thức ăn bổ sung cho thủy sản (không dùng cho mục đích y tế); hạt giống; con 
giống thủy sản. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: cá, thủy sản, nguyên liệu thủy sản dùng 
trong chế biến thực phẩm, chất phụ gia phục vụ cho việc chế biến thủy sản, máy móc, thiết 
bị phục vụ cho chế biến thủy sản. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng 
khu công nghiệp và khu dân cư. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống 
do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-37273 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 9.7.1; 26.4.1; 3.7.17; 

A3.7.24; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, vàng đồng, vàng đồng đậm, đỏ, 

trắng. 
(731) Bùi Thị Tú Quyên  (VN) 

Khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào thô (tổ chim yến); yến sào sơ chế.  
 

 
(210) 4-2020-37274 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; 5.5.23; A5.3.15; 26.13.1; 

1.15.15; 1.15.23 
(591) Đỏ cam, da cam, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại nông sản thực 
phẩm Trí Việt  (VN) 
C01-04 tầng 1, block C, khu căn hộ 
Hoàng Anh River View, số 37 Nguyễn 
Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc; thức ăn chăn nuôi gia cầm; thức ăn chăn nuôi thủy 

sản; thức ăn cho động vật. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bột làm bánh, bột làm kem (tất cả dùng cho thực phẩm), nước trái cây 
dùng để giải khát, chế phẩm dùng để giải khát, bột trái cây dùng để gìải khát, bột chanh 
(dùng để giải khát), lương thực thực phẩm, thức uống giải khát, rau củ quả tươi, thực phẩm 
chế biến, thực phẩm đông lạnh, hạt giống, cây giống, hoa tươi, hạt làm thức ăn cho động 
vật, thức ăn chăn nuôi. 

 

 
(210) 4-2020-37275 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-37276 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2020-37277 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2020-37278 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2020-37279 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.15.15; A25.7.7 

(591) Đỏ, đỏ cam, vàng, trắng, xanh da trời, 

xanh nước biển, đen, xanh lá, vàng 

chanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Đức 
Khang  (VN) 
Số 1/8, tiểu khu Evelyne Gardens, KĐT 

Parkcity, phường La Khê, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược; dược phẩm; thảo 

dược. 
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(210) 4-2020-37280 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; A26.11.7; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí MIA  (VN)
75/2/1A đường 47, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu; son 

môi. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi cho thể thao; túi hành lý. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ; khăn quấn cổ. 
 

 
(210) 4-2020-37281 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A3.7.24; 3.7.8; 3.7.3 
(591) Xanh cốm, vàng, đỏ, cam, xanh lá cây, 

xám. 

(540) 

 

(731) Đỗ Danh Nam  (VN) 
P.603-CT1, chung cư Yên Hòa Parkview, 
số 3 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-37283 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A5.11.5; A26.1.18; A5.11.2; 

A3.13.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Danh Nam  (VN) 
P.603-CT1, chung cư Yên Hòa Parkview, 
số 3 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược; dược phẩm; 

viên nang (thực phẩm chức năng) có thành phần từ nấm đông trùng hạ thảo; chất bổ sung 
dinh dưỡng.  
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Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo sấy khô; đông trùng hạ thảo (thực phẩm, không dùng 
cho mục đích y tế); bột nấm đông trùng hạ thảo sấy khô; chế phẩm từ bột đông trùng hạ 
thảo. 

 

 
(210) 4-2020-37284 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.1.1; 1.15.23; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh lam, xanh dương (hay còn 

gọi xanh biến hoặc xanh da trời), xanh 
lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại thiết bị y tế Hải 
Dương  (VN) 
Thôn Vạn Tải, xã Hồng Phong, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay dùng để xoa bóp; găng tay cho mục đích y tế; quần áo chuyên dụng 
cho phòng mổ; quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ; khẩu trang y tế. 

 

Nhóm 25: Quần áo; găng tay; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2020-37286 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7; 6.1.2; 6.1.3; A1.1.5; A1.1.10 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Nam Thái  (VN) 
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy in nhiệt; giấy in hóa đơn; giấy sao chụp (văn phòng phẩm); bìa (văn 
phòng phẩm); vở. 

 

 
(210) 4-2020-37287 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH K.A.S CAPITAL  
(VN) 
17/7 đường 19, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; đầu tư và mua bán bất động 
sản.  

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật về đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ.  
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(210) 4-2020-37288 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH K.A.S CAPITAL  
(VN) 
17/7 đường 19, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; đầu tư và mua bán bất động 

sản.  
 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật về đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ.  
 

 
(210) 4-2020-37289 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 5.7.1; 26.1.1; 

A26.1.18; 5.7.27; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê - trà 
GILA  (VN) 
02 Hoàng Sa, phường Ia Kring, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai              

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; 

cà phê chưa rang.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-37290 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Sky Air Group   (VN) 
80 ấp 3A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; găng tay y tế; khẩu trang y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị và dụng cụ y tế, găng tay y tế, khẩu trang y tế.  
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(210) 4-2020-37291 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh, cam. 
(731) Nguyễn Hồng Quang   (VN) 

Phòng 1202, tòa nhà CT 2, khu nhà ở 
Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi gỗ; đồ chơi thủ công; đồ chơi giúp 

phát triển tư duy khoa học; đồ chơi vận động.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ, đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa: tã lót trẻ em, bình 
sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em bú bình, núm vú giả cho trẻ em ngậm, văn phòng 
phẩm, gối, nệm, quần, áo, giày, dép, khăn quàng cổ, mũ đội đầu, tất, găng tay, thắt lưng, đồ 
chơi trẻ em, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi gỗ, đồ chơi thủ công, đồ chơi giúp phát triển tư duy 
khoa học, đồ chơi vận động, sữa.  

 

 
(210) 4-2020-37292 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh, đen, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sách WABOOKS   (VN) 
Số 16, ngách 278/11 phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm, ảnh chụp.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi.  
 

 
(210) 4-2020-37293 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.21; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sách WABOOKS     (VN) 
Số 16, ngách 278/11 phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm, ảnh chụp.     
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(210) 4-2020-37294 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Be, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Đức 
Minh Anh  (VN) 
Số nhà 82H, phố Thợ Nhuộm, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm tẩy rửa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh dùng để làm 
sạch và trang điểm; chế phẩm làm thơm phòng; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho người và 
động vật. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm: mỹ phẩm, nước 
hoa, chế phẩm tẩy rửa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm, chế 
phẩm làm thơm phòng, tinh dầu, chất khử mùi dùng cho người và động vật, dược phẩm, 
dụng cụ y tế, vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ xoa bóp 
(massage); thẩm mỹ viện; phẫu thuật thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2020-37295 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; A7.1.11; 7.1.24; 7.1.14; 20.5.7 
(591) Cam nhạt, xanh đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LEANWARES  
(VN) 
39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự, thăm dò thị trường, 

nghiên cứu thị trường.  
 

 
(210) 4-2020-37297 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.22; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh nõn chuối đậm, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế & 
sức khỏe HOME DOCTOR   (VN) 
Số 42, ngõ 750, đường Kim Giang, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2020-37298 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A14.5.2; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển phong thủy Nhất 
Nguyên   (VN) 
304/71 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo về sự sống; đào tạo về kỹ năng nói trước công chúng; đào tạo các kỹ 

năng mềm, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng đào tạo bồi dưỡng kiến thức về năng lượng địa 
sinh học, năng lượng vũ trụ, nghệ thuật sống khỏe mạnh và tư duy tích cực, nghệ thuật giao 
tiếp tích cực; dạy phong thủy.  

 

 
(210) 4-2020-37299 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.13.1; 26.1.1; 5.5.15 
(591) Xanh lá, vàng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Lan Viên 
Nói Dinh   (VN) 
36/3 Lương Văn Can, phường 2, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 31: Hoa lan tươi; cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: hoa lan tươi, cây và hoa tươi.  
 

(210) 4-2020-37300 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh lam. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Thăng  (VN) 
Phường Nghĩa Phú, thành phố Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; tinh dầu; nước hoa; mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm chăm sóc da.  
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Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37301 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH GOOD NATURAL 
PRODUCTS  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2020-37302 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 1CARE Việt Nam  
(VN) 
Tầng 3, phòng 301, tòa nhà WMC, số 
102A-B-C Cống Quỳnh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng.  
 

Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; chất sát khuẩn.  
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí.  
 

 
(210) 4-2020-37303 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.4.7; 6.1.2 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Trường Tồn   (VN) 
Số 6, đường Bắc Liêu, phố Phong Quang, 
phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, 
tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình; trang trí nội 

ngoại thất.  
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(210) 4-2020-37304 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.5.1; 

A7.1.12; 7.1.5 

(591) Tím, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể thao Hà 
Nội - T&T   (VN) 
Số 18 Hàng Chuối, phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; tổ chức 

tiến hành đại hội; sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức các cuộc thi thể thao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-37305 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Tươi  (VN) 
Số 2/2, Cổng Tiền 2, phường Vệ An, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2020-37306 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Đạt   (VN) 
Số 3 ngõ 41 Phố Vọng, phường Đồng 

Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-37307 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Cơ sở giấy Phương Nam  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 

 

 
(210) 4-2020-37309 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Sĩ Đạt  (VN) 
182/126 Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-37310 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 6.1.2; 5.3.20; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đỏ, xám, xanh dương, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp dịch 
vụ - Linh Nham  (VN) 
Thôn Linh Nham, xã Đăk Djrăng, huyện 
Mang Yang, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản cụ thể như: tiêu, điều, mắc ca, cà phê, cây giống, phân 

bón.  
 

 
(210) 4-2020-37311 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Stand Craft  
(VN) 
33B Xuân Thủy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2020-37313 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 25.5.25 

(591) Xanh đen, xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủy sản Đông 
Hoàng  (VN) 
Số 702, đường số 1, chợ Châu Phú, ấp 

Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản đã qua chế biến; mua bán thủy hải sản đông lạnh; đại lý 

xuất nhập khẩu thủy hải sản đã qua chế biến; đại lý xuất nhập khẩu thủy hải sản đông lạnh.   
 

 
(210) 4-2020-37314 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xám, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần V6  (VN) 
Số 0.11 tầng 1, khu Thương mại dịch vụ, 

chung cư lô I - khu nhà ở Bình Chiểu, 

đường số 6, phường Bình Chiểu, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-37316 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.9.6; A26.11.12; 26.4.2; 26.1.1; 

1.15.23; 25.1.6 

(591) Trắng, nâu, ghi, xanh lá cây, nâu nhạt 

(731) Tổ hợp tác sản xuất hành 
Lồng Lộng  (VN) 
Thôn Lồng Lộng, xã Thuần Thiện, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 31: Hành lá tươi; củ hành tăm tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hành lá tươi, củ hành tăm tươi. 
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(210) 4-2020-37317 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.9.6; 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Trắng, nâu, xanh lá cây, ghi, nâu nhạt 

(731) Tổ hợp tác sản xuất hành 
Lồng Lộng  (VN) 
Thôn Lồng Lộng, xã Thuần Thiện, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 31: Hành lá tươi; củ hành tăm tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán: hành lá tươi, củ hành tăm tươi. 
 

 
(210) 4-2020-37318 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4; A26.11.9; 26.4.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế LAVA  
(VN) 
Thôn Đồng Kho, xã Đồng Trúc, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế quần 

áo; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; tư vấn thiết kế trang web. 
 

 
(210) 4-2020-37319 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1; 3.7.1; 3.7.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lai Cung én 
Phúc Sang  (VN) 
37-37A-37B đường An Phú Đông 10, 

phường An Phú Đông, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo thun. 
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(210) 4-2020-37320 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.5.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hoa 
Quỳnh  (VN) 
P6K16 ngõ 55 Nguyễn An Ninh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy đầm công sở; quần áo trẻ em; giầy thời trang; mũ thời 

trang; đồ lót nữ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại quần áo thời trang, mũ, giày dép, túi xách thời trang, ví thời 
trang, quần áo trẻ em. 

 

 
(210) 4-2020-37321 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dệt may vải sợi 
Sài Gòn  (VN) 
135 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm; gối. 
 

Nhóm 24: Chăn mÒn của giường; ga trải giường. 
 

 
(210) 4-2020-37322 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; 26.1.2; 26.13.1; 26.15.15; 

26.15.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
năng lượng tái tạo Việt  (VN) 
An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; than củi hoạt tính; bồ hóng/muội than dùng cho công nghiệp, 

nông nghiệp; dấm gỗ/chưng gỗ (nước chua thu được khi chưng hủy gỗ, chứa axit etanoic, 
metanol, nước).  

 
Nhóm 04: Than bánh/than viên (chất đốt, nhiên liệu); than bánh làm từ gỗ/than viên làm từ 
gỗ; than củi (nhiên liệu)/than thực vật. 
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(210) 4-2020-37324 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) DAEWON CO., LTD.  (KR) 

(Songjeong-dong) 15, Jikji-daero 435 

Beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí [định kỳ]; tài liệu giáo dục dạng in; xuất bản phẩm giáo dục; sách tranh; 

sách mỏng để quảng cáo (cuốn sách nhỏ); sách; xuất bản phẩm dạng in; bản hướng dẫn học 

tập; tạp chí xuất bản định kỳ; sách dành cho trẻ em (sách truyện). 
 

 
(210) 4-2020-37325 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) DAEWON CO., LTD.  (KR) 

(Songjeong-dong) 15, Jikji-daero 435 

Beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản tạp chí; xuất bản sách điện tử trực tuyến; xuất bản sách điện tử và tạp 

chí định kỳ trên internet; xuất bản tạp chí định kỳ; xuất bản tạp chí định kỳ trực tuyến 

(không tải xuống được); cung cấp thông tin giải trí và vui chơi giải trí qua mạng internet 

trực tuyến; cung cấp nội dung trò chơi trực tuyến; dịch vụ phóng viên tin tức liên quan đến 

thu thập và phổ biến tin tức; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục;  dịch vụ cung cấp 

thông tin giải trí và vui chơi giải trí. 
 

 
(210) 4-2020-37326 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phát  (VN) 
1195, quốc lộ 1, khu phố Nhơn Cầu, 

phường Tân Khánh, thành phố Tân An, 

tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xay xát, đánh bóng gạo. 
 

 
(210) 4-2020-37327 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phát  (VN) 
1195, quốc lộ 1, khu phố Nhơn Cầu, 
phường Tân Khánh, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2020-37328 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) YONG WAI HONG  (MY) 

No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, Selangor 
Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá điện tử; đầu lọc thuốc lá; xì gà; tẩu hút thuốc 

lá. 
 

 
(210) 4-2020-37329 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) YONG WAI HONG  (MY) 

No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, Selangor 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá điện tử; đầu lọc thuốc lá; xì gà; tẩu hút thuốc 

lá. 
 

 
(210) 4-2020-37330 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lai Cung én 
Phúc Sang  (VN) 
37-37A-37B đường An Phú Đông 10, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: áo thun. 
 

 
(210) 4-2020-37331 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.9 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lai Cung én 
Phúc Sang  (VN) 
37-37A-37B đường An Phú Đông 10, 

phường An Phú Đông, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo thun. 
 

 
(210) 4-2020-37332 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lai Cung én 
Phúc Sang  (VN) 
37-37A-37B đường An Phú Đông 10, 

phường An Phú Đông, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo thun. 

 

 
(210) 4-2020-37337 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.7.24; 3.7.19; 25.1.25; 3.7.17 

(591) Vàng, nâu, đen. 

(731) Trần Văn Trọng  (VN) 
113/4 khu phố 3, phường Thới An, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví tiền; túi xách học sinh; vali; túi du lịch. 
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(210) 4-2020-37338 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; A24.15.7; 1.15.15; 24.13.1; 

A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần AQUA BIGMAN  

(VN) 
554 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ uống); 

các loại đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây; xi rô dùng cho đồ uống. 
 

 
(210) 4-2020-37339 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.4; 1.15.23; 26.1.1; A11.3.3 
(591) Nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồng 
Quyên  (VN) 
2A Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê rang xay.  

 

 
(210) 4-2020-37340 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.9; A1.1.3 
(591) Xanh da trời, đỏ tươi, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất hương 
Giáp Thủy   (VN) 
Xóm 4, xã Hương Thủy, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 03: Hương nhang. 
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(210) 4-2020-37341 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.1 (540) 

  

(731) Đinh Đức Trường  (VN) 
Số 35 đường Trần Khánh Dư, phường 
Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa các loại được làm bằng kim loại: cửa đi, cửa sổ, vách ngăn, cửa cuốn, cửa 

kéo; khung, dầm kim loại sử dụng cho dân dụng; các phụ kiện cửa bằng kim loại (khóa cửa, 
chốt cửa, bản lề cửa).  

 
 

(210) 4-2020-37342 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH NOBENCO  (VN) 
Số 18, CMT8, KP 2, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, quần áo may sẵn, váy, áo khoác ngoài. 
 

 
(210) 4-2020-37343 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, xanh ngọc thạch, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

giải pháp OMEGA   (VN) 
Lầu 6, 277A Nguyễn Văn Đậu, phường 
11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản trị doanh nghiệp; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng 

dụng máy tính có thể tải về; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; 
nền tảng phần mềm máy tính đã ghi sẵn hoặc có thể tải về. 
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(210) 4-2020-37344 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Kiều Nguyên  (VN) 

99E Nguyễn Văn Thiệt, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 

(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đại lý vé số [đại lý xổ số]; dịch vụ xổ số; tổ chức xổ số; dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2020-37345 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.11.7; 1.15.23 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIETMEX Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 2, TT02-15, dự án Hải Đăng City, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; chế phẩm chăm sóc làm đẹp da (dưỡng da, làm ẩm 

da); chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm làm sạch da.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm 
làm đẹp da dưỡng da, làm ẩm da), chế phẩm làm sạch da, kem dưỡng, son môi, phấn, nước 
hoa, kem nám, serum (chế phẩm làm đẹp bổ sung vi ta min, khoáng chất), mặt nạ, sữa tắm, 
nước rửa tay, tinh dầu khuếch tán, chế phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy rửa.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa (dịch vụ làm đẹp); dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da, tóc 
(dịch vụ làm đẹp). 

 
 

(210) 4-2020-37346 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.11.7; 1.15.23 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIETMEX Việt 
Nam    (VN) 
Tầng 2, TT02-15, dự án Hải Đăng City, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; chế phẩm chăm sóc làm đẹp da (dưỡng da, làm ẩm 
da); chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm làm sạch da.   

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm 
làm đẹp da dưỡng da, làm ẩm da), chế phẩm làm sạch da, kem dưỡng, son môi, phấn, nước 
hoa, kem nám, serum (chế phẩm làm đẹp bổ sung vi ta min, khoáng chất), mặt nạ, sữa tắm, 
nước rửa tay, tinh dầu khuếch tán, chế phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy rửa.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa (dịch vụ làm đẹp); dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da, tóc 
(dịch vụ làm đẹp). 

 

 
(210) 4-2020-37347 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.4.4; 3.4.1; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FANCY FARMS 
(VN) 
P103 - 531 Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm khác dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 

 
(210) 4-2020-37350 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FANCY FARMS  
(VN) 
P103 - 531 Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm khác dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 

 
(210) 4-2020-37351 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FANCY FARMS  
(VN) 
P103 - 531 Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm khác dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  
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(210) 4-2020-37353 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Xuân Anh  (VN) 
Số nhà 30 ngách 48 ngõ 28 phố Đại 
Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2020-37354 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Hào 
Quang  (VN) 
323 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang vải dùng để che khói, bụi, nắng; khẩu trang chống bụi mịn [đồ bảo 

hộ]; khẩu trang lọc bụi và không khí ô nhiễm may bằng vải.  
 

 
(210) 4-2020-37355 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NEWJERSEY 
FUJAQUA Việt Nam  (VN) 
Số 19, LK 11A, khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; bia; nước giải khát làm từ yến sào (đồ uống không cồn); 

nước yến (đồ uống không cồn); nước ngọt; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống). 
 
 

(210) 4-2020-37356 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NESUSO  (VN) 
202/5 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 
12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; 
mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-37357 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, đen, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học Thành Đức  
(VN) 
Số 58 đường Mã Lò, khu phố 1, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Hộp mực, đã có mực, dùng cho máy in và máy sao chụp; mực dùng cho máy in 

và máy sao chụp; mực dạng bột dùng cho máy in và máy sao chụp; mực in dạng nhão.  
 

 
(210) 4-2020-37362 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.8; 2.1.1; 2.1.11; A9.7.19; 

4.5.21 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thụy  (VN) 
Tổ 7, KP 1, phường Phú Bình, thị xã 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; tiệm bánh pizza; quán 
cà phê. 

 
 

(210) 4-2020-37363 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lam.

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Đạt  (VN) 
Thôn Văn Thụ, xã Hồng Bạch, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa chén; xà phòng; nước lau sàn; nước rửa kính; nước tẩy đa 

năng. 
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(210) 4-2020-37364 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.11.7; A11.1.6 
(591) Màu nâu, màu đỏ, màu trắng, màu vàng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Lưu Thị Vượng   (VN) 
Số nhà 102A - E4, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

(210) 4-2020-37365 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh A Mẫn  (VN) 
176 đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, 
phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện điện thoại di động và máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-37367 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh A Mẫn  (VN) 
176 đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, 
phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện điện thoại di động và máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-37368 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Lam Hồng  (VN) 
Tổ dân phố số 8, xã Đậu Liêu, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Ngói; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-37369 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 26.3.1; 26.1.6 
(591) Vàng, tím. 
(731) Tống Khánh Thượng  (VN) 

Nhà số 2, ngách 40, ngõ 41, đường Lai 
Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (có thể tải xuống được); phần 
mềm điện thoại; phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh (có thể tải về); phần mềm 
game chạy trên máy tính, điện thoại và có thể tải xuống được. 

 

Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy tính, chương trình máy vi tính (có thể tải xuống được), 
phần mềm điện thoại, phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh (có thể tải về), phần mềm 
game chạy trên máy tính, điện thoại và có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ đào tạo kỹ năng cá nhân; dịch vụ giải 
trí. 

 

 
(210) 4-2020-37370 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A7.1.9 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xám. 
(731) Phạm Thị Sang Anh  (VN) 

P92 C10 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái; dịch vụ cắm trại; dịch vụ khách sạn; khu nghỉ 

dưỡng (resort); dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghị, triển lãm. 
 

 
(210) 4-2020-37372 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.15; 24.17.21; 26.1.1; A5.3.13; 

A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn ánh Hồng  (VN) 
Số 3 ngõ 518 phố Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; chữa bệnh bằng phương pháp nắn 
khớp xương; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; chăm sóc giảm đau; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2020-37373 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn ánh Hồng  (VN) 
Số 3 ngõ 518 phố Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; chữa bệnh bằng phương pháp nắn 
khớp xương; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; chăm sóc giảm đau; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2020-37374 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.13.4; 4.5.13; 3.13.5; 26.5.3; 24.1.1; 

1.15.15 
(591) Vàng đồng, trắng. 
(731) Đoàn Đông Hải  (VN) 

350 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; gia vị; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng trà); đồ uống sôcôla có sữa. 
 

 
(210) 4-2020-37375 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khánh   (VN) 
Đội 3 Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai: nước lọc (đồ uống); nước ngọt (đồ uống); nước khoáng 
(đồ uống). 

 
 

(210) 4-2020-37377 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hồng Thành 
Phát  (VN) 
104/34 đường số 11, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị làm nóng và làm mát để phân phối đồ uống nóng và 
lạnh; bình lọc nước uống; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; hệ thống 
thiết bị làm lạnh nước. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước, thiết bị xử lý nước, máy móc thiết bị dùng để làm 
sạch và xử lý nước, máy lọc nước, bình lọc nước, công tắc điện, mô tơ điện; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-37378 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 7.1.24; 26.4.7; 25.5.1 
(591) Trắng, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Merry Home  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-37379 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 2.9.14 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Merry Home  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ đạc 

(giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng. 
 

 
(210) 4-2020-37380 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Nguyễn Trường Minh  (VN) 

Số 16, ngõ 1, phố Nguyễn Thái Học, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo lót phụ nữ (đồ vải); bộ quần áo lót may liền (trang 

phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân. 
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(210) 4-2020-37381 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.5.1; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời đậm. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Hiên   (VN) 
Xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 

vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan 

đến việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2020-37382 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh đen đậm, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế - HARU   (VN) 
Số nhà 21, TT13, khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ 

xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 

hoặc giải trí]; khảo thí giáo dục. 

 
 

(210) 4-2020-37383 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ nâu, vàng đất, nâu đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ - đào tạo Long Phúc  
(VN) 
Số 31, Nguyễn Huệ, ấp Long Mỹ, xã 

Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Muối ớt; muối tôm; muối tiêu; bánh tráng; bánh kẹo.  
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(210) 4-2020-37384 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 
31, đường DC3, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm cắt biểu bì; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kẹp móng. 

 

 
(210) 4-2020-37386 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lục, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

phụ trợ BBS Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngách 424/32, phố Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 40: dịch vụ gia công cơ khí. 
 

 
(210) 4-2020-37387 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.5; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm.  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Sufast Paint  (VN) 
Tổ dân phố 4, khu đô thị Hòa Mạc, 
phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Các sản phẩm về sơn nước (trừ sơn cách điện); sơn chống thấm; dầu bóng. 
 

Nhóm 19: Bột bả ma tít; bột trét tường; bột chống thấm dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2020-37391 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.3.1 
(731) UNITED TIME GROUP, LLC 

(DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY)      (US) 
73 Hudson St, 5th Floor, New York, 
New York 10013, USA   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bản lẻ, dịch vụ bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ bán buôn các sản phẩm cao cấp, cụ thể là: đồng hồ đeo 
tay, hộp xoay đồng hồ đeo tay, dây đeo đồng hồ, đồng hồ treo tường, đồ trang sức, đồng hồ 
trang sức, kính dâm, dụng cụ viết, thiết bị viết, túi và túi cầm tay, móc khóa, khuy măng sét, 
ví, thắt lưng, quần áo và giày dép.  

 

 
(210) 4-2020-37395 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn USACOLOR 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 25, ngõ 322 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm các loại vữa xây dựng; keo miết mạch 
gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); đá ốp lát dùng trong xây dựng; vữa dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2020-37396 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh cốm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

gạch men Hoàng Tuấn  (VN) 
Số 212 Thống Nhất, phường Phú Hà, 
thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất, thiết bị xây dựng, 

giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất: giá đỡ bằng gỗ, kệ ti vi bằng gỗ, kệ gương bằng gỗ, 

đồ điện gia dụng: lò vi sóng, lò nướng, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, máy xay sinh 

tố, bếp nấu, tủ lạnh, điều hòa, đèn và bộ đèn điện, gạch ốp lát, gạch trang trí nội ngoại thất, 

đá ốp lát, thiết bị vệ sinh, sơn nước. 
 

 
(210) 4-2020-37397 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh cốm. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
gạch men Hoàng Tuấn   (VN) 
Số 212 Thống Nhất, phường Phú Hà, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất, thiết bị xây dựng, 

giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất: giá đỡ bằng gỗ, kệ ti vi bằng gỗ, kệ gương bằng gỗ, 

đồ điện gia dụng: lò vi sóng, lò nướng, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, máy xay sinh 

tố, bếp nấu, tủ lạnh, điều hòa, đèn và bộ đèn điện, gạch ốp lát, gạch trang trí nội ngoại thất, 

đá ốp lát, thiết bị vệ sinh, sơn nước. 
 

 
(210) 4-2020-37398 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 

(731) CHOI KWANGIL   (KR) 

1610-909 Apt, 86, Dongil-ro 227-gil, 

Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết 

bị làm sạch nước; phụ kiện bồn tắm; thiết bị khử nước cho thực phẩm, dùng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước, bộ lọc nước uống, thiết bị và máy móc để tinh lọc 

nước, thiết bị làm sạch nước, phụ kiện bồn tắm, thiết bị khử nước cho thực phẩm dùng điện.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị lọc nước; tư vấn lắp đặt và sửa chữa thiết bị lọc nước.  
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(210) 4-2020-37399 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Nhật Năng  

(VN) 
Số 11 đường 6D, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Tua bin gió; tua bin để sản xuất điện; máy phát điện; máy phát điện xoay chiều; 

máy phát điện sử dụng năng lượng gió; máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 09: Tấm pin năng lượng mặt trời; biến tần năng lượng mặt trời hòa lưới; khung giá 
dỡ tấm pin; bộ lưu điện; bộ kích điện; bộ lưu trữ nguồn điện dự phòng. 

 

(210) 4-2020-37400 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Trắng, da cam, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

KGT  (VN) 
209 Kinh Dương Vương, phường Hoà 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công nội, ngoại thất của công trình xây dựng; dịch vụ trang trí nội, 
ngoại thất; tư vấn xây dựng. 

 
 

(210) 4-2020-37401 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 

Sở hữu trí tuệ Việt Nam  (VN) 
Số 91A Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; mô tô; xe máy; xe đạp; xe điện. 
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(210) 4-2020-37402 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH Quân Thương  
(VN) 
99 phố Phúc Xá, phường Phúc Xá, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 

Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý bán buôn bán lẻ: quả óc chó, quả mắc ca, hạt 

hạnh nhân, hạt chia, hạt thông, hạt lanh, yến mạch, hạt dẻ, hạt điều, hạt hồ đào, hạt phi, hạt 

diêm mạch, trái cây sấy khô, tinh dầu (hương liệu). 
 

 
(210) 4-2020-37407 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 7.3.11; 26.1.2; 7.1.24; A26.1.18 

(591) Đen, đen nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FATEX Việt Nam  (VN) 
Nhà 11, khu tập thể 665, thôn Huỳnh 

Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng 

dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ 

thống và thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị điều hòa không khí, 

hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh, 

hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, đồ điện tử văn 

phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy 

giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), bát đũa, dao, dĩa, thìa, 

dụng cụ nhà bếp, bộ sa lông (salon), đồ nội thất (như bàn, ghế, giường, tủ) dùng trong gia 

đình, đồ nội thất (như bàn, ghế, tủ, vách ngăn bằng gỗ) dùng trong văn phòng, đồ nội thất 

bằng kim loại, đồ điện gia dụng (máy giặt, máy hút bụi, máy xay sinh tố, máy rửa bát đĩa, 

máy thu hình, đầu đĩa, điện thoại, máy vi tính, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, lò vi sóng, lò 

nướng, bếp từ, thiết bị làm nước nóng lạnh, nồi cơm điện, bếp điện, quạt điện, máy lọc 

nước, cây nước nóng lạnh, ấm điện đun nước), đồ dùng gia đình bằng gốm hoặc sứ hoặc 

thủy tinh, bếp gas hút mùi.  
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(210) 4-2020-37408 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 2.9.14 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp công 
nghệ cao Phước Thành   (VN) 
Thôn Phước Thành, xã Quế Thuận, 
huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã được bảo quản; rau, củ, đóng hộp; đậu đã được bảo quản; trái cây được 

bảo quản; nấm đã được bảo quản; dầu dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-37409 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ âm thanh Việt   (VN) 
22 Lê Đại Hành, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ ghép nối âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; van khuếch đại âm thanh; 

vỏ hộp loa; thiết bị ngoại vi máy vi tính. 
 
 

(210) 4-2020-37410 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, tím. 
(731) Công ty TNHH OLMIX ASIALAND 

Việt Nam  (VN) 
Số 24, đường 26, khu công nghiệp Sóng 
Thần 2, phường Tân Đông Hiệp, thành 
phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế và cho mục đích thú y (ở dạng lỏng). 
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(210) 4-2020-37411 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) STANDARD CHARTERED PLC   (GB) 

1 Basinghall Avenue, London, EC2V 
5DD  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ nghiệp vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ ngân hàng 

điện tử; dịch vụ ngân hàng được cung cấp cho việc thanh toán hóa đơn qua điện thoại; dịch 
vụ tài chính, ngân hàng và tín dụng; dịch vụ quản lý tài khoản ngân hàng đồng thương hiệu; 
dịch vụ tín dụng; dịch vụ thuê mua tài chính giá rẻ; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ thẻ 
tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ séc bảo đảm, thẻ thanh toán và thẻ ghi nợ; dịch 
vụ thẻ ghi nợ đồng thương hiệu; dịch vụ thay thế thẻ và tiền mặt; dịch vụ phát hành mã tặng 
thưởng có giá trị liên quan đến cơ chế khuyến khích người dùng sử dụng thẻ tín dụng, thẻ 
chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, thẻ tài chính và thẻ mua hàng; dịch vụ 
phát hành mã tặng thưởng có giá trị liên quan đến cơ chế khuyến khích người dùng sử dụng 
thẻ tín dụng đồng thương hiệu và thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng đồng thương 
hiệu; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên.  

 

 
(210) 4-2020-37412 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) STANDARD CHARTERED PLC   (GB) 

1 Basinghall Avenue, London, EC2V 
5DD  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ nghiệp vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ ngân hàng 

điện tử; dịch vụ ngân hàng được cung cấp cho việc thanh toán hóa đơn qua điện thoại; dịch 
vụ tài chính, ngân hàng và tín dụng; dịch vụ quản lý tài khoản ngân hàng đồng thương hiệu; 
dịch vụ tín dụng; dịch vụ thuê mua tài chính giá rẻ; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ thẻ 
tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ séc bảo đảm, thẻ thanh toán và thẻ ghi nợ, dịch 
vụ thẻ ghi nợ đồng thương hiệu; dịch vụ thay thế thẻ và tiền mặt; dịch vụ phát hành mã tặng 
thưởng có giá trị liên quan đến cơ chế khuyến khích người dùng sử dụng thẻ tín dụng, thẻ 
chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, thẻ tài chính và thẻ mua hàng; dịch vụ 
phát hành mã tặng thưởng có giá trị liên quan đến cơ chế khuyến khích người dùng sử dụng 
thẻ tín dụng đồng thương hiệu và thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng đồng thương 
hiệu; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên.  

 

 
(210) 4-2020-37413 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 90081257 29.07.2020 US 

(731) PROFILE PRODUCTS LLC    (US) 
750 Lake Cook Road, Suite 440, Buffalo 
Grove, Illinois 60089, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chất chống đông vón và chất hỗ trợ tạo viên để sử dụng trong sản xuất thức ăn 
gia sóc.   

 
Nhóm 05: Chất bổ sung thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2020-37414 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 90081260 29.07.2020 US 

  
(731) PROFILE PRODUCTS LLC   (US) 

750 Lake Cook Road, Suite 440, Buffalo 
Grove, Illinois 60089, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất chống đông vón và chất hỗ trợ tạo viên để sử dụng trong sản xuất thức ăn 

gia sóc.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung thức ăn gia súc.  
 

(210) 4-2020-37415 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) 90081252 29.07.2020 US 

  
(731) PROFILE PRODUCTS LLC   (US) 

750 Lake Cook Road, Suite 440, Buffalo 
Grove, Illinois 60089, U.S.A.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống đông vón và chất hỗ trợ tạo viên để sử dụng trong sản xuất thức ăn 

gia sóc. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung thức ăn gia súc.  
 

 
(210) 4-2020-37420 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, cam, đen, ghi. 
(731) Công ty cổ phần Minh Thành  

(VN) 
Thôn Tà Chử, xã Phình Hồ, huyện Trạm 
Tấu, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay 
thế chè (trà). 

 

 
(210) 4-2020-37421 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Tiến Đạt  (VN) 

Số nhà 199, đường Minh Khai, thị trấn 
Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: sen vòi, bồn vệ sinh, vòi nước, lavabo, chậu rửa mặt, hệ 

thống ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-37422 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng đồng nhạt, trắng. 
(731) YE WEIQIANG  (CN) 

No.80, Bu Street, Rixing Community 
Residents Committee, Gongping Town, 
Haifeng County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; jecxi [vải]; vật liệu dệt; vải không dệt; tấm trướng treo tường làm bằng vải; 

chăn in bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn trải bàn [không 
bằng giấy]; rèm cửa ra vào. 

 

 
(210) 4-2020-37423 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.3.3 
(591) Trắng, tím, xanh lơ. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Kim Long Phát  
(VN) 
Số 68, ngõ 678 La Thành, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được (bỉm). 
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(210) 4-2020-37424 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 26.11.3; 1.15.24; 7.3.1; 

26.1.2 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh nhà hàng Cổ 

Cò Ca Sa  (VN) 
Tổ 2, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; trang sức bằng bạc; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; đồng hồ; 

vòng đeo chìa khóa (vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hàng lưu niệm bằng gốm, sứ, đá, pha lê, thủy tinh, mây tre 
đan, đèn lồng, bưu thiếp, sổ tay, tranh, ảnh, móc khóa, đồng hồ, đồ thủ công mỹ nghệ, trang 
sức bằng bạc, bộ phụ kiện để làm đồ trang sức, vòng đeo chìa khóa (vòng móc chìa khóa 
kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức), túi xách, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc (bằng gỗ), khung ảnh, 
tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung, thủy tinh, đồ chơi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2020-37425 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Kim Long Phát  
(VN) 
Số 68, ngõ 678 La Thành, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được (bỉm). 

 

 
(210) 4-2020-37426 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  

(JP) 
10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, 
Tokyo 164-0001 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước, cụ thể là tác nhân (chất) chống gỉ, tác nhân kiểm soát chất 

nhờn hay cặn bùn và hóa chất chống rêu mốc; hóa chất sử dụng trong hệ thống thẩm thấu 
ngược và hệ thống siêu lọc. 
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(210) 4-2020-37427 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  

(JP) 
10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, 
Tokyo 164-0001 Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để xử lý nước. 

 

 
(210) 4-2020-37428 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  

(JP) 
10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, 
Tokyo 164-0001 Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước, cụ thể là chất đông tụ và chất keo tụ; hóa chất sử dụng 

trong hệ thống thẩm thấu ngược và hệ thống siêu lọc. 
 

 
(210) 4-2020-37429 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; 26.4.7; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Da cam, vàng, trắng. 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 Basel, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2020-37430 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoàng Hạnh  (VN) 
12 phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; chế 
phẩm vệ sinh thân thể; nước hoa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; marketing; dịch vụ quan hệ 
truyền thông; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
dịch vụ kinh doanh (mua bán) các sản phẩm mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ 
phẩm), chế phẩm tẩy trang, chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu; dịch 
vụ trang điểm; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-37431 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hoàng Hạnh   (VN) 
12 phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; chế 

phẩm vệ sinh thân thể; nước hoa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; marketing; dịch vụ quan hệ 
truyền thông; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
dịch vụ kinh doanh (mua bán) các sản phẩm mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ 
phẩm), chế phẩm tẩy trang, chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu; dịch 
vụ trang điểm; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-37437 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) HK INNO.N CORPORATION  (KR) 

6F, 7F, 8F, 100, Eulji-ro, Jung-Gu, Seoul 
04551,  Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin hỗ trợ sức khỏe của phụ nữ; thực phẩm giúp xương chắc khỏe 

có bản chất là chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin cho trẻ em; đồ uống có chứa vi 
khuẩn sinh axit lactic dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; thực phẩm bổ sung tăng cường chức năng gan có bản chất là chất bổ sung 
dinh dưỡng; thảo dược; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống chứa sữa và 
mạch nha dùng cho mục đích y tế; đồ uống có bản chất là chất bổ sung ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế giúp giảm cảm giác nôn nao, khó chịu sau khi sử dụng đồ uống có nồng độ 
cồn cao; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ nhỏ; đồ uống y tế; chất bổ sung dinh dưỡng chứa lutein 
dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng chứa kế sữa dùng cho mục đích y tế; chất 
bổ sung dinh dưỡng chứa collagen dùng cho mục đích y tế; kế sữa dùng cho mục đích dược 
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phẩm, cụ thể là chiết xuất của cây kế sữa dùng cho mục đích dược phẩm; collagen dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng giúp giảm cảm giác nôn nao, khó chịu sau khi sử 
dụng đồ uống có nồng độ cồn cao; chế phẩm vitamin; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung 
khoáng chất dạng thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung cho thực phẩm dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc sức khỏe; thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức 
khỏe dùng cho mục đích y tế; đồ uống bổ sung hỗ trợ sức khỏe dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe. 

 

(210) 4-2020-37438 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) NOMURA REAL ESTATE 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (JP) 
1-26-2, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, 163-0566, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ cho 

thuê chỗ ở [căn hộ]; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không 
gian làm việc chung; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; kinh doanh bất động sản; quản lý tòa 
nhà; dịch vụ đại lý cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn tòa nhà; cho thuê tòa nhà; cung cấp 
thông tin nhà hoặc đất đai [mua bán bất động sản]. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; cung cấp thông tin xây dựng; giám sát việc xây dựng công 
trình; cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến xây dựng, sửa chữa, và bảo trì tòa nhà 
và công trình xây dựng; cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến lắp đặt nội thất và bọc 
nệm cho nhà và tòa nhà; cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến sơn vẽ, thi công trang 
trí nội thất và ngoại thất cho tòa nhà và công trình xây dựng; cung cấp tư vấn hoặc thông tin 
liên quan đến lắp đặt, sửa chữa hoặc bảo trì tòa nhà và các cấu kiện xây dựng và cấu kiện 
kiến trúc; làm sạch tòa nhà [bên trong] và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến việc 
làm sạch tòa nhà [bên trong]; làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài] và cung cấp tư vấn hoặc 
thông tin liên quan đến việc làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài]; dịch vụ thợ điện và cung 
cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ thợ điện; dịch vụ dọn phòng (dịch vụ làm 
sạch) và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ dọn phòng; làm sạch cửa sổ 
và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến làm sạch cửa sổ; bảo trì bể bơi và thiết thị 
bể bơi và cung cấp thông tin hoặc dịch vụ liên quan đến việc bảo trì bể bơi và thiết bị bể 
bơi; dịch vụ quản lý dự án xây dựng; vận hành và bảo trì thiết bị và hệ thống thiết bị của tòa 
nhà; làm sạch thảm và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến làm sạch thảm; đánh 
bóng sàn và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến đánh bóng sàn; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị và hệ thống thiết bị tòa nhà, bao gồm thang máy, thiết bị và hệ thống điều hòa 
không khí, thiết bị và hệ thống cảnh báo và an ninh, thiết bị và hệ thống chống cháy, thiết 
bị sưởi, hệ thống bảo vệ tòa nhà, và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến các dịch 
vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị và hệ thống thiết bị tòa nhà, bao gồm thang máy, thiết bị và 
hệ thống điều hòa không khí, thiết bị và hệ thống cảnh báo và an ninh, thiết bị và hệ thống 
chống cháy, thiết bị sưởi, hệ thống bảo vệ tòa nhà. 
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(210) 4-2020-37439 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) NOMURA REAL ESTATE 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (JP) 
1-26-2, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, 163-0566, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ cho 

thuê chỗ ở [căn hộ]; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không 
gian làm việc chung; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; kinh doanh bất động sản; quản lý tòa 
nhà; dịch vụ đại lý cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn tòa nhà; cho thuê tòa nhà; cung cấp 
thông tin nhà hoặc đất đai [mua bán bất động sản]. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; cung cấp thông tin xây dựng; giám sát việc xây dựng công 
trình; cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến xây dựng, sửa chữa, và bảo trì tòa nhà 
và công trình xây dựng; cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến lắp đặt nội thất và bọc 
nệm cho nhà và tòa nhà; cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến sơn vẽ, thi công trang 
trí nội thất và ngoại thất cho tòa nhà và công trình xây dựng; cung cấp tư vấn hoặc thông tin 
liên quan đến lắp đặt, sửa chữa hoặc bảo trì tòa nhà và các cấu kiện xây dựng và cấu kiện 
kiến trúc; làm sạch tòa nhà [bên trong] và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến việc 
làm sạch tòa nhà [bên trong]; làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài] và cung cấp tư vấn hoặc 
thông tin liên quan đến việc làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài]; dịch vụ thợ điện và cung 
cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ thợ điện; dịch vụ dọn phòng (dịch vụ làm 
sạch) và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ dọn phòng; làm sạch cửa sổ 
và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến làm sạch cửa sổ; bảo trì bể bơi và thiết thị 
bể bơi và cung cấp thông tin hoặc dịch vụ liên quan đến việc bảo trì bể bơi và thiết bị bể 
bơi; dịch vụ quản lý dự án xây dựng; vận hành và bảo trì thiết bị và hệ thống thiết bị của tòa 
nhà; làm sạch thảm và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến làm sạch thảm; đánh 
bóng sàn và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến đánh bóng sàn; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị và hệ thống thiết bị tòa nhà, bao gồm thang máy, thiết bị và hệ thống điều hòa 
không khí, thiết bị và hệ thống cảnh báo và an ninh, thiết bị và hệ thống chống cháy, thiết 
bị sưởi, hệ thống bảo vệ tòa nhà, và cung cấp tư vấn hoặc thông tin liên quan đến các dịch 
vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị và hệ thống thiết bị tòa nhà, bao gồm thang máy, thiết bị và 
hệ thống điều hòa không khí, thiết bị và hệ thống cảnh báo và an ninh, thiết bị và hệ thống 
chống cháy, thiết bị sưởi, hệ thống bảo vệ tòa nhà. 

 

 
(210) 4-2020-37440 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HK INNO.N CORPORATION  (KR) 

6F, 7F, 8F, 100, Eulji-ro, Jung-Gu, Seoul 
04551,  Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn hương vitamin; đồ uống bổ sung dinh dưỡng, không dùng 

cho mục đích y tế; đồ uống hỗ trợ sức khỏe có thành phần chính là ngũ cốc và bổ sung 
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vitamin, khoáng chất, protein, canxi, chất xơ, không phải là chất thay thế sữa và không 
dùng cho mục đích y tế; nước [đồ uống]; đồ uống không cồn; đồ uống hỗ trợ sức khỏe giúp 
giảm cảm giác nôn nao, khó chịu sau khi sử dụng đồ uống có nồng độ cồn cao, không dùng 
cho mục đích y tế; nước khoáng có ga; đồ uống từ nước ép trái cây, không cồn; đồ uống 
tăng lực, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống tăng lực bổ sung kế sữa, không dùng cho 
mục đích y tế; đồ uống thể thao bổ sung kế sữa, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống thể 
thao giàu protein, không cồn, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống không cồn bổ sung 
collagen, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống không cồn bổ sung chiết xuất cây kế sữa, 
không dùng cho mục đích y tế; đồ uống không cồn bổ sung lutein, không dùng cho mục 
đích y tế; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ 
uống không cồn từ chiết xuất thực vật; nước ép rau củ thảo mộc chứa chiết xuất nhân sâm, 
không dùng cho mục đích y tế; bột nhân sâm dùng pha chế đồ uống, không dùng cho mục 
đích y tế; chiết xuất nhân sâm dùng pha chế đồ uống, không dùng cho mục đích y tế; si rô 
và chế phẩm không cồn khác dùng pha chế đồ uống; nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2020-37441 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.3.16; 2.3.10 
(591) Hồng, trắng, đen. 
(731) Đào Huy Lộc  (VN) 

46/169, cụm 1, phường Đông Khê, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế 

phẩm trang điểm; chế phẩm làm sạch. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (buôn bán), xuất nhập khẩu, giới thiệu, trưng bày, quảng cáo các sản 
phẩm sau: chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, chế 
phẩm trang điểm, chế phẩm làm sạch. 

 

 
(210) 4-2020-37443 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.1.18; A2.1.16; 2.1.30 
(731) WUHAN WU YIN LIANG PIN 

CATERING MANAGEMENT CO., 
LTD.   (CN) 
NO.8, 13/f, Building 8, Oceanwide SoHo 
International (The first phase), 
Wangjiadun CBD, Jianghan District, 
Wuhan, Hubei Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước ép trái cây; đồ uống không cồn có 

hương vị trà; chế phẩm không cồn để làm đồ uống.  
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(210) 4-2020-37444 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.1.18; A2.1.16; 2.1.30 
(731) WUHAN WU YIN LIANG PIN 

CATERING MANAGEMENT CO., 
LTD.   (CN) 
NO.8, 13/f, Building 8, Oceanwide SoHo 
International (The first phase), 
Wangjiadun CBD, Jianghan District, 
Wuhan, Hubei Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng 

sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; mua bán nguyên liệu làm trà sữa cụ thể là 
trà, sữa, đường, nước quả ép; mua bán dụng cụ làm trà sữa cụ thể là bộ lọc trà, cốc [đồ 
đựng], thiết bị đo sữa, dụng cụ đo.  

 

 
(210) 4-2020-37445 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A2.1.18; A2.1.16; 2.1.30 
(731) WUHAN WU YIN LIANG PIN 

CATERING MANAGEMENT CO., 
LTD.   (CN) 
NO.8, 13/f, Building 8, Oceanwide SoHo 
International (The first phase), 
Wangjiadun CBD, Jianghan District, 
Wuhan, Hubei Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phòng trà; dịch vụ căng tin; dịch vụ cửa hàng đồ tráng miệng [nhà hàng 

ăn uống]; dịch vụ cửa hàng đồ uống [nhà hàng ăn uống]; dịch vụ quầy nước trái cây [nhà 
hàng ăn uống]; dịch vụ cửa hàng trà sữa [nhà hàng ăn uống].   

 

 
(210) 4-2020-37447 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 26.3.3; A24.15.7 
(731) ADVANCE INTELLIGENCE PTE. 

LTD.   (SG) 
80 ROBINSON ROAD #09-01 
SINGAPORE 068898, SINGAPORE  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy quét [thiết bị xử lý 

dữ liệu]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; công cụ giám 
sát [chương trình máy tính]; máy đọc ký tự quang; vật mang dữ liệu quang học; vật mang 
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dữ liệu từ tính; thẻ nhận dạng sinh trắc học; người máy giám sát an ninh; thiết bị kiểm 
tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; máy thu thanh và thu hình; bộ thu phát sóng; 
chip điện tử [mạch tích hợp]; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; thẻ thông minh [thẻ tích 
hợp]; thiết bị cảm biến.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; tư vấn 
tài chính; phân tích tài chính; cung cấp thông tin tài chính; đánh giá bất động sản.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; chuyển 
đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ 
liệu điện tử; điện toán đám mây; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; tạo và thiết 
kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; 
giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân để phát hiện hành vi trộm danh tính qua 
internet; giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua internet; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho 
người khác; nghiên cứu công nghệ; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; kiểm soát chất 
lượng.  

 

 
(210) 4-2020-37449 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Dành Cho Bé 

Yêu   (VN) 
Số nhà 3, tổ 2 Đồng Xa, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ chơi bằng gỗ; mô hình đồ chơi; đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ 

để luyện tập; bể bơi [đồ chơi]; nhà chơi cho trẻ em.  
 
 

(210) 4-2020-37450 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH Dành Cho Bé 

Yêu    (VN) 
Số nhà 3, tổ 2 Đồng Xa, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Bộ đồ ăn cho bé (dao, dĩa, thìa); dao ăn, dĩa và thìa cho em bé; dao ăn, dĩa và thìa 

bằng chất dẻo; nĩa ăn.  
 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em ăn; kẹp dùng cho núm vú giả; 
vòng kích thích mọc răng cho trẻ.  
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Nhóm 11: Thiết bị hâm nóng bình sữa chạy bằng điện; thiết bị hâm nóng thức ăn cho trẻ em 
chạy bằng điện; máy tiệt trùng bình sữa bằng hơi nước (chạy điện); thiết bị khử trùng dùng 
điện cho núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị khử 
trùng bằng hơi nước, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 20: Đồ đạc cho trẻ em (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); nôi cho trẻ em; ghế tắm dùng 
cho em bé; khung tập đi cho trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em; đệm cho cũi đẩy của trẻ em.  

 

Nhóm 21: Thiết bị hâm nóng bình sữa không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp; bộ bát đĩa; khay đựng thức ăn cho bé; cốc tập uống cho trẻ em; bồn tắm có thể 
bơm phồng dùng cho em bé.  

 

 
(210) 4-2020-37451 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
YUELAIMEI  (VN) 
Lô C9-1/2, KCN Hàm Kiệm 1, xã Hàm 
Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận 

 

(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng 
chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; vật liệu đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc các 
tông; giấy bao gói; tấm (màng mỏng) bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói; túi [phong bì, 
bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Dây đai để buộc hoặc quấn; dây thừng để đóng gói; dây bện; dây và dây thừng; 
bao bì đựng để vận chuyển và lưu giữ nguyên liệu dạng rời.  

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; trái cây có múi [tươi]; quả tươi; hạt [hạt giống]; hạt [ngũ cốc]; cây 
giống.   

 

 
(210) 4-2020-37452 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.2; 19.7.1; 25.1.9; A25.1.10; 

25.1.25; 25.1.5 
(591) Trắng, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH nhà hàng CHEER 

HOUSE  (VN) 
Số 6B đường Lê Ngô Cát, phường 07, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe, giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2020-37453 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.6; A5.5.20; 5.5.4; A5.5.21; 2.9.14; 

A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Tăng Đức Cương   (VN) 
Tổ 8, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám bệnh; bệnh viện; dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2020-37454 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.23; A2.3.16 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
chuyên khoa phẫu thuật 
thẩm mỹ Đức Trọng   (VN) 
Căn TT-16, dự án công trình công cộng 
và nhà ở liền kề tại ô đất 2.2 HH, 204 
Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2020-37455 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.15.15; A3.6.3 
(591) Xám, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Chức  (VN) 
274 đường Xuân Diệu, phường Kim Tân, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; vật nuôi gây giống; con giống.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh thú ý và vật tư y tế, các 
mặt hàng phụ kiện cho vật nuôi cụ thể là: thức ăn cho chó mèo, xương gặm, sữa tắm, nước 
hoa, khay vệ sinh cho chó mèo, kẹp hót phân chó, đồ chơi cho chó mèo, lồng vận chuyển 
chó mèo, địu vận chuyển chó mèo, bát ăn, bình nước, dây dắt, vòng cổ.  
 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ chăm sóc thú y; phòng khám thú y; spa làm đẹp cho 
vật nuôi.  
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(210) 4-2020-37456 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; A25.7.21 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Em   (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy, xe đạp; mua bán phụ tùng xe máy, xe đạp.  
 

 
(210) 4-2020-37457 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Mai Thị Nhinh   (VN) 
Số nhà 100 đường 3158B Phạm Thế 
Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là: bao cao su, thiết bị tránh thai không phải chất hóa học, 
bơm tiêm, kim tiêm, găng tay phẫu thuật, bình sữa trẻ em.  

 

 
(210) 4-2020-37458 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 26.1.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Viên 

Thành   (VN) 
Tổ 8, khu 9, phường Nông Trang, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm sau: vật liệu xây dựng, vật tư điện nước, nội 

ngoại thất đồ gỗ.  
 

 
(210) 4-2020-37460 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Phạm Tuấn Duy  (VN) 
84B thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, 
huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo may sẵn; bộ quần áo; giày; đồ đội đầu. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế quần áo; thiết kế đồ hoạ 
nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2020-37461 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

thời trang Xuân Lộc  (VN) 
115/1/71 Nguyên Hồng, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2020-37462 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.13.1; 1.15.23; 

25.5.25; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, 

trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 
xanh tím than. 

(731) Công ty TNHH FARM SOLUTIONS  
(VN) 
Tầng 4 & 5, toà nhà M-Building, lô C7B-
02A, khu A, số 9 đường số 8, khu đô thị 
mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc; thức ăn chăn nuôi gia cầm; thức ăn chăn nuôi thủy 

sản.  
 

 
(210) 4-2020-37464 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phúc Thành Phát  
(VN) 
Thôn Thái Mông, xã Quang Thành, thị 
xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
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(210) 4-2020-37465 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.7; 26.1.1; A26.1.18; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Hoàng Nữ Khánh Tuyên   (VN) 

236 Tôn Thất Thiệp, phường Tây Lộc, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-37468 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

hãng sơn GOLD Việt Nam  (VN) 
Tổ 25, phố Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi 

sơn); sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn diệt khuẩn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bê tông; xi măng; vữa dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng kim 
loại, dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-37469 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Cam, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại DNA  (VN) 
Số 25 ngõ 6 Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích 

y tế; thảo dược; trà thảo dược; dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-37470 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Cam, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại DNA  (VN) 
Số 25 ngõ 6 Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; nấm cục đã bảo quản; rau, củ đóng hộp; tỏi đã được bảo 

quản; củ hành đã được bảo quản; rau đã được bảo quản. 
 
 

(210) 4-2020-37472 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK & TM Hưng 
Thịnh  (VN) 
LK8 - tòa nhà Vinaconex 9, đại lộ Lênin, 
xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp 

tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2020-37473 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đen, xám, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Luật Doanh 
Chính  (VN) 
29/3 đường số 36, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp thông tin 

thương mại; quảng cáo; đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người khác; tư vấn tổ chức và 
quản lý kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hóa và dịch vụ. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ 
nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; 
dịch vụ tranh tụng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1197 

(210) 4-2020-37474 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 2.9.1; 2.9.14 
(591) Đỏ, đỏ đậm, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm. 
(731) Công ty TNHH Phước An  (VN) 

Thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Đá granite. 
 

Nhóm 29: Dầu ăn; nước mắm. 
 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt (gia vị); sa tế (gia vị); chao (gia vị); muối ớt (gia vị); gia vị. 
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi; mua bán thực phẩm; mua bán 
gia vị; mua bán dầu ăn, nước mắm. 

 

 
(210) 4-2020-37475 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.6; 25.1.15; 24.9.1; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
trắng, đen, nâu. 

(731) Công ty TNHH Phước An  (VN) 
Thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Sa tế tôm (gia vị). 

 

 
(210) 4-2020-37477 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần xi măng FICO 

Tây Ninh  (VN) 
Số 433 đại lộ 30/4, phường 1, thành phố 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2020-37479 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư GID 
HOLDINGS Việt Nam  (VN) 
Tầng 29 tòa Đông, Hà Nội Lotte Center, 

số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Du thuyền; ô tô. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: du thuyền, đồ thời trang, quần áo, túi xách, 

vali, balo, đồng hồ, đồ trang sức, bánh kẹo, bia, rượu, đồ uống, đồ lưu niệm. 
 

 
(210) 4-2020-37481 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.9.4; 5.7.8; 26.2.3; 1.13.1; A1.13.10; 

26.2.1 

(591) Đỏ, đen, trắng, xám, xanh, tím, hồng, 

cam. 

(540) 

  

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 

Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh dùng 

cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; 

dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 
 

(210) 4-2020-37482 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HAVIAS  (VN) 
136-B10 Phổ Quang, phường 09, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; balô; bao/túi/bị/xắc; ví bỏ túi; ví tiền; túi du lịch. 

 

Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo; áo váy; dép; áo sơ mi; giày. 
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(210) 4-2020-37485 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.3; 1.15.23; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Cam đất, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phương Liên  (VN) 
Số 27 ngõ 43 phố Doãn Kế Thiện, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng sấy khô; dầu dừa [dùng cho thực phẩm]; dừa sấy khô; dầu cải 

cho thực phẩm; tôm không còn sống; cá không còn sống; cá được bảo quản; trái cây được 
bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; nấm đã được bảo quản; gia cầm không 
còn sống; hạt đã chế biến; nấm cục nấm truýp đã bảo quản; rau, hoa, củ, quả đã sấy khô. 

 

 
(210) 4-2020-37488 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Vàng kim. 
(731) Công ty TNHH Sứ Mệnh Việt  

(VN) 
86 - 88 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện giải trí; tổ chức và thực hiện hội nghị, hội thảo; liên hoan 

(giải trí); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy cụ thể: dạy hát, dạy múa, dạy nhạc; giáo dục văn 
hóa nghệ thuật; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thể chất; đào tạo diễn viên; đào tạo người 
mẫu; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí. 

 

 
(210) 4-2020-37489 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 9.1.10 
(591) Vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tuấn Tài   (VN) 

Số 141/3, Phạm Văn Thuận, KP 5, 
phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; tổ chức tiệc cưới (cung cấp thức ăn và đồ uống). 
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Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 
 

 
(210) 4-2020-37490 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Medical 

Innovative Organic Fitness  
(VN) 
86 - 88 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; quần áo cho người đi xe đạp; găng tay hở ngón; giày dép; mũ 

(nón); áo khoác.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại trang phục dành riêng cho mục đích thể thao như quần áo thể 
dục, quần áo cho người đi xe đạp, găng tay hở ngón, giày dép, mũ (nón), áo khoác.  

 

 
(210) 4-2020-37491 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.6; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Mí Baby House 

- chụp ảnh đẹp cho bé và gia 
đình   (VN) 
63/25/12 đường 30/4, tổ 2 khu 6 phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; chụp ảnh nghệ thuật; ảnh viện (studio); dịch vụ quay phim.  

 

 
(210) 4-2020-37492 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại sản xuất Mison   (VN) 
C4/12F2 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang như quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt), tất 
(ví).  

 

 
(210) 4-2020-37493 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Hà  (VN) 

401A, khóm Tân Quới Đông, phường 
Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, cụ thể là tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2020-37494 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

truyền thông thương hiệu 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 134, đường Hai Bà Trưng, tổ 04, 
phường Hùng Vương, thành phố Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 

 
(210) 4-2020-37495 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, vàng nâu, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Tấn Nguyên Vương  

(VN) 
14/17X ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu 

cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
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(210) 4-2020-37497 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Đức Hạnh   (VN) 
Cụm công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Thạch (bánh kẹo) các loại. 

 

 
(210) 4-2020-37498 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Đức Hạnh   (VN) 
Cụm công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Thạch (bánh kẹo) các loại. 

 

 
(210) 4-2020-37499 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mỹ Kim An  (VN) 
207A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Hàng rào phân cách bằng kim loại dùng cho đường sá; khung kim loại dùng cho 

xây dựng; công trình xây dựng bằng kim loại; dải phân cách bằng kim loại dùng cho đường 
sá; hàng rào bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-37500 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại tổng hợp Phú Lộc  
(VN) 
Số 574, tổ 46, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dành cho, cá nhân (dùng điện và không dùng điện); 
kéo cắt tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kẹp là thẳng tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng.  

 

 
(210) 4-2020-37503 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Thiên 
Vân Group  (VN) 
L3/393/3/2, KP Tân Lập, phường Phước 
Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; nước ngọt; đồ uống không có cồn; nước [đồ uống]; đồ uống 

cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước chanh. 
 

 
(210) 4-2020-37504 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Thiên 
Vân GROUP  (VN) 
L3/393/3/2, KP. Tân Lập, phường Phước 
Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; nước ngọt; đồ uống không có cồn; nước [đồ uống]; đồ cung 

cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước chanh. 
 

 
(210) 4-2020-37505 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.7.25; A25.7.8; 1.5.1; 26.15.1 
(591) Vàng đồng, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM- DV LX SPA  
(VN) 
Tổ 16, đường Trần Phú, ấp Bến Cam, xã 
Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch 

vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi.  
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(210) 4-2020-37506 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.15; 5.7.11; A5.7.22; 26.2.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, cam, vàng. 

(731) Hội Nông dân thành phố Hạ 
Long  (VN) 
Ngõ 18, phường Cao Xanh, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi. 

 
 

(210) 4-2020-37507 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; A26.4.5 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản phẩm và 
dịch vụ WOW  (VN) 
Nhà B8, lô 8, KĐT Định Công, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ truyền thông, giải trí, tổ chức sự kiện.  
 

 
(210) 4-2020-37508 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.7 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Gotech   (VN) 
Số 61 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình ô tô; màn hình điện tử hiển thị chữ số; thiết bị định vị dùng cho ô tô; 

giàn âm thanh ô tô; camera giám sát; camera ô tô. 
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(210) 4-2020-37509 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.13.1; 24.17.5; 

26.4.2 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần du lịch hàng 

không Việt Nam   (VN) 
Tầng 3, số nhà 26, ngõ 24, tổ 1E, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AZURE 
Việt Nam (AZURE IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh [mua bán] các sản phẩm: thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, kính thuốc.  
 

 
(210) 4-2020-37510 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.3.2; A26.11.8; 26.1.2; 26.1.11
(591) Da cam, ghi. 
(731) 1. Công ty cổ phần máy tính 

Hải Anh   (VN) 
Số 26 phố Quang Trung, tổ 12, phường 
Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình  

2. Công ty cổ phần công nghệ 
số Hải Anh   (VN) 
Số 1D đường 20, phố Quang Trung, tổ 
12, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AZURE 
Việt Nam (AZURE IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế nhà thông minh.  
 

 
(210) 4-2020-37511 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho 
đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử 
lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá cảnh.  

 

 
(210) 4-2020-37512 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Truefood  (VN) 
Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem; kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 33: Rượu nếp truyền thống; rượu ngâm củ quả( không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-37514 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A1.1.9; A1.1.2; 26.4.3; 23.1.25 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Lê Thị Mỹ Giàu  (VN) 
Số 11 ĐS 3B, TĐC Phong Phú 4, ấp 4, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi; ví da; ba lô; cặp; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); giày dép; nón; vớ; ca vát; khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2020-37515 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 8.1.18; A11.3.3; 26.11.3; A26.11.12; 

1.15.11 
(591) Xanh berin, cam, xanh cr«m, xanh 

dương, xanh lá, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Khổng Minh Quý  (VN) 
13 Tản Đà, phường Tân Dân, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không cồn; đồ uống không cồn có 

hương vị trà; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước sinh tố; xi-rô dùng cho đồ uống.  
 

 
(210) 4-2020-37516 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) OIL-DRI CORPORATION OF 

AMERICA  (US) 

410 N. Michigan Avenue, Chicago, 

Illinois 60611, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất phụ gia không chứa thuốc cho thức ăn gia súc để sử dụng như chẩt bổ sung 

dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2020-37518 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
THACOPHAR    (VN) 
Nhà P1 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, 

phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2020-37519 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
THACOPHAR    (VN) 
Nhà P1, ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, 

phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1208 

(210) 4-2020-37520 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà  (VN) 
Số 415, đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2020-37521 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà  (VN) 
Số 415, đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2020-37522 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ESYS  (VN) 
402/18 Hòa Hảo, phường 05, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-37523 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.15; 3.9.1; 3.9.21 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Hải 
Sản Ngon  (VN) 
53/7 Dương Tự Quán, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Tôm (sống); cá (sống); mực (sống); cua, ghẹ (sống); ốc (sống). 
 

 
(210) 4-2020-37524 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Bùi Văn Đoàn  (VN) 
Xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: kem duỗi tóc, kem uốn tóc, kem dập duỗi, nước dập uốn, nước uốn tóc, 

kem nhuộm tóc, kem trợ nhuộm (oxy), kem hấp dầu dưỡng tóc, tinh dầu dưỡng tóc, bột tẩy 
tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc, xịt dưỡng tóc, dầu gội đầu, dầu xả tóc, mỹ phẩm ngành làm 
móng, dụng cụ ngành tóc, dụng cụ ngành làm móng, mỹ phẩm, nội thất, nội thất salon tóc, 
nội thất ngành làm móng, nội thất spa, dụng cụ trang điểm, dụng cụ chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2020-37525 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 24.17.5; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Đoàn  (VN) 
Xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: kem duỗi tóc, kem uốn tóc, kem dập duỗi, nước dập uốn, nước uốn tóc, 

kem nhuộm tóc, kem trợ nhuộm (oxy), kem hấp dầu dưỡng tóc, tinh dầu dưỡng tóc, bột tẩy 
tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc, xịt dưỡng tóc, dầu gội đầu, dầu xả tóc, mỹ phẩm ngành làm 
móng, dụng cụ ngành tóc, dụng cụ ngành làm móng, mỹ phẩm, nội thất, nội thất salon tóc, 
nội thất ngành làm móng, nội thất spa, dụng cụ trang điểm, dụng cụ chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2020-37526 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PPAC Việt Nam  
(VN) 
18 đường 1F, Melosa Khang Điền, 
phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường; sơn nước. 
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(210) 4-2020-37527 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PPAC Việt Nam  
(VN) 
18 đường 1F, Melosa Khang Điền, 

phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường; sơn nước. 
 

 
(210) 4-2020-37528 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Bá Hưng  (VN) 
232/1 khu phố 1, phường Bình Đa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ căng tin. 
 

 
(210) 4-2020-37529 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tay máy Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; cần trục [thiết bị nâng và nhấc]; thiết bị 

nâng; máy nén khí; động cơ khí nén; bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và 

động cơ. 

 

Nhóm 35: Mua bán: máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], cần trục [thiết bị nâng và nhấc], 

thiết bị nâng, máy nén khí, động cơ khí nén, bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ 

điện và động cơ. 
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(210) 4-2020-37530 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH MEGASUN PAINT  
(VN) 
774 khu phố 11, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa bằng kim loại; bể chứa/thùng chứa bằng kim loại; can/thùng/bình đựng 

bằng kim loại; thùng chứa loại lớn bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước; thiết bị làm nóng nước tắm; bình nước nóng cho nhà 
tắm; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; thiết bị lọc nước uống. 

 

 
(210) 4-2020-37531 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty Sơn tĩnh điện Việt 
Thái - (Trách nhiệm hữu hạn)  
(VN) 
Khu công nghiệp Dốc Sặt, phường Đông 
Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị giữ ẩm cho bộ tản nhiệt trung tâm; thiết bị 

sấy không khí; thiết bị hút ẩm; hệ thống điều hoà không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh. 
 

 
(210) 4-2020-37533 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 5.5.16; 22.5.10; 2.1.22; 

2.3.22 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BUDDHIST ART  
(VN) 
256/70/38 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ đồng thiếc [tác phẩm nghệ thuật]; tượng bán thân bằng kim loại thường; 

tượng nhỏ bằng kim loại thường; tượng bằng kim loại thường; kim loại trắng; tác phẩm 
nghệ thuật bằng kim loại thường. 
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(210) 4-2020-37534 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trường  (VN) 
Nam Phong 2, xã Kiến Thiết, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn: trục cửa cuốn [bằng kim 

loại]. 
 

 
(210) 4-2020-37535 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa tươi Sài 
Gòn  (VN) 
48/4 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa các loại: sữa tươi, sữa tiệt trùng, sữa chua, váng sữa, sữa đặc. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống], nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả [không chứa cồn] và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không cồn khác để làm đồ 
uống. 

 

 
(210) 4-2020-37536 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 5.7.3; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Vàng, đỏ, nâu, vàng kem, trắng, nâu đất. 
(731) Hộ kinh doanh vựa trái cây 

út Hoàng  (VN) 
Số 222/83 ấp Thanh Trung, xã Hưng 
Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh 
Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sầu riêng, trái cây. 
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(210) 4-2020-37537 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

A5.3.15; A5.11.13 

(591) Xanh lá cây, xanh cốm, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Bến Quê Việt  
(VN) 
98/5C, Trương Vĩnh Ký, ấp Mỹ An C, xã 

Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mắm các loại. 
 

 
(210) 4-2020-37538 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.11; A5.3.15; 15.7.1; 

7.11.1; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh đậm. 

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Tân 
ThiÒng   (VN) 
ấp Quân Phong, xã Tân Thiềng, huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống, hoa kiểng. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh cây giống, hoa kiểng và trái cây tươi, gạo, phân bón.  
 

 
(210) 4-2020-37539 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Phú Nguyên  
(VN) 
Xóm K20, thôn An Lạc, xã Trung Giã, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Nhông xích xe máy; má phanh xe máy; dây phanh xe máy; ty giảm xóc cho xe 

máy; săm lốp cho xe máy; linh kiện và phụ tùng xe máy. 
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(210) 4-2020-37540 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, xám tro, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SWISSFERTZ Việt 
Nam  (VN) 
68A đường số 11, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón. 

 

 
(210) 4-2020-37541 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Thị Thùy Trang   (VN) 

56/38/2D Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè), cà phê, ca cao; dịch vụ viết kịch bản cho mục đích quảng cáo; 

quảng cáo; truyền thông cho doanh nghiệp; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2020-37542 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ thực phẩm Hưng 
Thịnh   (VN) 
Số 01 đường 104 - BTT, khu phố 3, 
phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 

khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thiết bị nhà bếp công nghiệp (cụ thể: bếp ăn, dụng 
cụ hoặc đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc bếp nóc không làm bằng kim loại quý), bàn, 
ghế, thịt, cá, gia cầm đã chế biến và tươi sống, thịt đông lạnh, rau củ quả tươi, trứng, bánh 
kẹo, sữa, đồ uống không có cồn, gạo, ngũ cốc, bột nở (phụ gia thực phẩm), dầu ăn, gia vị, 
trà (chè), cà phê.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ căng tin; cho thuê thiết bị nấu ăn.  
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(210) 4-2020-37543 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.18 
(731) Trần Xuân Trường   (VN) 

Làng Hà Nguyên, xã Thái Phương, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang 
phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt kính, đồ trang sức 
(vàng, bạc, đá quý, nữ trang).  

 

 
(210) 4-2020-37546 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; 26.3.23; 21.3.7 
(591) Nâu, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư HCHV  (VN) 
Số 2, đường Đê Quai, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; thông tin giáo dục; huấn luyện viên 

thể dục; giáo dục thể chất; giảng dạy.  
 
 

(210) 4-2020-37548 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.5.1; 26.1.1; 3.7.19; 

A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu - TMTH Mỹ 
Linh  (VN) 
ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Đường gluco cho mục đích nấu ăn; đường cọ; đồ gia vị; gia vị; bột đậu; chế 

phẩm ngũ cốc.  
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Nhóm 35: Mua bán: đường gluco cho mục đích nấu ăn, đường cọ, đồ gia vị, gia vị, bột đậu, 
chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-37549 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hào Quân   (VN) 
1086 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhánh không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống 
dẫn, không bằng kim loại, cho hệ thống thông gió và hệ thống điều hoà không khí; ống 
thoát nước, không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán: ống nhánh không bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại, ống dẫn, không bằng kim loại, cho hệ thống thông gió và hệ thống điều hoà không khí, 
ống thoát nước, không bằng kim loại, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại.   

 

 
(210) 4-2020-37550 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.1.18 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH A & T MEDICAL  
(VN) 
99D/17 Nguyễn Duy, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37551 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 26.15.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lục, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Tâm 
Cường VINAGROUP  (VN) 
157/70 đường Nguyễn Gia Trí, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống không có cồn; mua bán đồ uống cung cấp muối và khoáng cho 
cơ thể (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2020-37552 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.2.7; 5.3.20 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Liên Khương   (VN) 
Số 36 Lê Thị Hồng Gấm, tổ 30, thị trấn 
Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã chế biến.  
 

Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi; hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rau tươi, củ tươi, quả tươi, hoa tươi, rau củ quả đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2020-37553 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 24.17.5 
(591) Xanh da trời, xanh dương, vàng cam, 

tím. 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn NTT 
Việt Nam  (VN) 
170 Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa: bỉm.  
 
 

(210) 4-2020-37554 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; A26.11.8; 26.1.2; 1.5.1 
(731) CHAN CHAO INTERNATIONAL CO., 

LTD  (TW) 
3F, No.185, Kangchien Road, Nei-Hu 
Dist., Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 

(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển 
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lãm cho các doanh nghiệp [cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo]; tổ chức triển lãm đồ 
trang trí cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-37555 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.19; A26.11.8; 6.1.2; A6.3.5; 

5.5.19 
(591) Vàng, xanh, hồng, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư & dịch 
vụ Xuân Đức  (VN) 
Tầng 4 tòa nhà EMC, số 62 Yersin, 
phường Phương Sài, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 32: Nước yến giải khát [đồ uống không cồn].  
 

 
(210) 4-2020-37556 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.4.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại xuất nhập khẩu 
Trường Phát   (VN) 
304 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; ốc vít 

bằng kim loại; thanh nhôm định hình.  
 

Nhóm 35: Mua bán: tay nắm cửa, bản lề, chốt cửa, ốc vít, thanh nhôm, mô tơ cửa cuốn. 
 

 
(210) 4-2020-37557 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) MINISO HONG KONG LIMITED  

(CN) 
Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 
Luard Road, Wan Chai, Hong Kong, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ đựng cho đồ chơi; gương cầm tay 

[gương trang điểm]; thùng để đóng hàng bằng chất dẻo; khay, không bằng kim loại; hộp 
làm ổ vật nuôi trong nhà; gối; gối ôm; rổ, không bằng kim loại; mắc áo.  
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Nhóm 24: Vật liệu chất dẻo [thay thế cho vải]; tấm trướng treo tường làm bẳng vải; nỉ (dạ 
phớt); khăn tắm bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn trải bàn [không bằng giấy]; vải lanh 
dùng trong nhà; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng 
vải; cờ bằng vải hoặc chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2020-37559 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

NUTRI Miền Nam   (VN) 
Tầng 2, chung cư Kim Tâm Hải, 27 
Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược.  

 

 
(210) 4-2020-37560 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.3.3 
(731) WENZHOU WANGKE TRADING CO., 

LTD.   (CN) 
No.288, Wei 17th Road, Yueqing 
Economic Development Zone, Yueqing 
City, Zhejiang Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; bộ ngắt mạch điện; tủ phân phối 

[điện]; rơle điện; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn 
điện; đầu nối cho dây điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; ắc quy điện; hệ 
thống phòng trộm, chạy điện; bộ đảo điện; đèn báo hiệu; công tắc điện. 

 

 
(210) 4-2020-37561 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; A13.3.21 
(591) Xanh, trắng, xám, xám đậm, đen. 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1220 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống điều hoà không 
khí; bộ lọc cho điều hoà không khí. 

 

 
(210) 4-2020-37562 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 3.7.16; A3.7.24; A13.3.21 
(591) Xanh, trắng, xám, xám đậm, đen. 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống điều hoà không 

khí; bộ lọc cho điều hoà không khí. 
 

(210) 4-2020-37563 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 3.7.16; A3.7.24; 15.1.13 
(591) Xanh, trắng, xám, đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống điều hoà không 

khí; bộ lọc cho điều hoà không khí. 
 

 
(210) 4-2020-37564 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 15.1.13 
(591) Xanh, trắng, xám, đen. 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống điều hoà không 
khí; bộ lọc cho điều hoà không khí. 

 
 

(210) 4-2020-37565 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 9.9.1; A9.9.5; 9.1.10; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Xuân Thủy  
(VN) 
Số 106C/83 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, váy cưới, giày cưới, phụ kiện đồ cưới. 

 
 

(210) 4-2020-37566 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A2.9.16 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GROMINH Việt 
Nam  (VN) 
Số 2/1, khu phố Đông Nhì, phường Lái 
Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám 

tăng trọng vật nuôi; bột cá làm thức ăn động vật. 
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho động vật, thức ăn cho tôm, thực phẩm cho động vật, thức ăn 
nhai cho động vật, cám tăng trọng vật nuôi, bột cá làm thức ăn động vật. 

 
 

(210) 4-2020-37567 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A2.9.16 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GROMINH Việt 
Nam  (VN) 
Số 2/1, khu phố Đông Nhì, phường Lái 
Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám 

tăng trọng vật nuôi; bột cá làm thức ăn động vật. 
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Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho động vật, thức ăn cho tôm, thực phẩm cho động vật, thức ăn 
nhai cho động vật, cám tăng trọng vật nuôi, bột cá làm thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2020-37569 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A2.9.16 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, trắng, đen, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GROMINH Việt 
Nam  (VN) 
Số 2/1, khu phố Đông Nhì, phường Lái 
Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám 

tăng trọng vật nuôi; bột cá làm thức ăn động vật. 
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho động vật, thức ăn cho tôm, thực phẩm cho động vật, thức ăn 
nhai cho động vật, cám tăng trọng vật nuôi, bột cá làm thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2020-37570 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A2.9.16 
(591) Xanh dương, xanh lam, đỏ, trắng, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GROMINH Việt 
Nam  (VN) 
Số 2/1, khu phố Đông Nhì, phường Lái 
Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám 

tăng trọng vật nuôi; bột cá làm thức ăn động vật. 
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho động vật, thức ăn cho tôm, thực phẩm cho động vật, thức ăn 
nhai cho động vật, cám tăng trọng vật nuôi, bột cá làm thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2020-37571 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A2.9.16 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GROMINH Việt 
Nam  (VN) 
Số 2/1, khu phố Đông Nhì, phường Lái 
Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám 
tăng trọng vật nuôi; bột cá làm thức ăn động vật. 

 
Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho động vật, thức ăn cho tôm, thực phẩm cho động vật, thức ăn 
nhai cho động vật, cám tăng trọng vật nuôi, bột cá làm thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2020-37572 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A2.9.16 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GROMINH Việt 
Nam  (VN) 
Số 2/1, khu phố Đông Nhì, phường Lái 
Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám 

tăng trọng vật nuôi; bột cá làm thức ăn động vật. 
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho động vật, thức ăn cho tôm, thực phẩm cho động vật, thức ăn 
nhai cho động vật, cám tăng trọng vật nuôi, bột cá làm thức ăn động vật. 

 
 

(210) 4-2020-37573 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng gold, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viện thẩm mỹ 
quốc tế Băng Nhi Beauty  (VN)
5B2 đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ trang điểm. 
 
 

(210) 4-2020-37575 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.6; A26.11.13; 

26.13.25 
(731) SAUCONY, INC.  (US) 

500 Totten Pond Road, Waltham, 
Massachusetts 02451, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-37577 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A2.9.17; A5.5.20 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Naima 
Thompson  (VN) 
104, đường số 01, khu định cư Phước 
Kiển, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2020-37578 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 26.4.1; A26.4.5; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, xanh đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dubuit Inks 
Việt Nam  (VN) 
Lô 244, đường 12, KCN Long Bình 
(AMATA), phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc-ni; mực in; sơn phủ; lớp phủ [sơn]; mực in dạng nhão [mực in]. 

 

 
(210) 4-2020-37579 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Tô Hùng  (VN) 
134 Tân Khai, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2020-37580 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Tô Hùng  (VN) 
134 Tân Khai, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2020-37581 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 26.3.4; 6.1.2 
(591) Tím, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Kim 
Dung   (VN) 
F1/12 D4 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón); thắt lưng [trang phục].   

 
 

(210) 4-2020-37582 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.2; A1.1.12; A5.5.20 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Hoàng Thu Hiền  (VN) 
P101-A2 tập thể Đại học Ngoại Thương, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dạy nấu ăn; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao 

tác thử]; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

Nhóm 44: Tư vấn dinh dưỡng; tư vấn sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2020-37583 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37584 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT    (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37585 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT    (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37586 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37587 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37588 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37589 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37590 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược    (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37591 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37592 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A24.7.23; A1.1.10; 

A1.1.2; A19.3.4; 1.15.21; 1.15.15; 2.7.9; 
25.5.25 

(591) Xám, ghi, đỏ, xanh cô ban, xanh dương, 
vàng da, vàng nâu, tím, hồng, trắng đục, 
xanh lá, vàng, vàng nhạt, nâu. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Trường An   (VN)
Số nhà 30, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37593 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A24.7.23; A1.1.10 
(591) Xanh đen, nâu, vàng, vàng nhạt, trắng, 

đen, vàng sẫm, xám, đỏ, xanh dương, 
xanh đen sẫm. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Trường An   (VN)
Số nhà 30, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37594 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25; 21.3.1 
(591) Vàng da, nâu, đen, vàng nâu, xanh lơ, 

trắng, xám, hồng nhạt, hồng sẫm, vàng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP   (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
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dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 

từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 

gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 

uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 

và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2020-37595 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.5.1; A3.5.25 

(591) Vàng da, đỏ, nâu, vàng nâu, vàng, đen, 

trắng, xám, vàng sâm. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 

mới Dương Nội, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 

từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 

gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 

uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 

và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2020-37596 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.25 
(591) Vàng da, đỏ, nâu, vàng nâu, vàng, đen, 

trắng, xám, vàng sẫm. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP    (VN) 
Biệt thự số L09, lô đất L11, khu đô thị 
mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-37597 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh    (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37598 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hưng Việt    (VN) 
Xóm 4, xã Thanh Hương, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích 

y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2020-37599 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; 25.5.25; A26.11.12; A26.11.7; 

A19.13.21 

(591) Nâu, vàng, trắng, đen, vàng sẫm. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hưng Việt     (VN) 
Xóm 4, xã Thanh Hương, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 

từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 

gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, đầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 

uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 

và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2020-37600 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37601 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37602 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Bùi Bích Lân  (VN) 
38 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sữa yến mạch; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; lát trái cây sấy 

khô; hạt tẩm ướp hương  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kẹo hạnh nhân; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; ngũ cốc dạng thanh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ trang trí bánh.  
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(210) 4-2020-37603 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.5; A26.11.11 (540) 

  

(731) Bùi Bích Lân   (VN) 
38 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sữa yến mạch; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; lát trái cây sấy 

khô; hạt tẩm ướp hương  vị. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kẹo hạnh nhân; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; ngũ cốc dạng thanh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ trang trí bánh.  

 

 
(210) 4-2020-37604 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Thị Mỹ Duyên  (VN) 
148/11/23 đường 59, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt giăm bông; patê; chả lụa; chả giò; nem nướng; nem chua.  

 

 
(210) 4-2020-37605 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-37606 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-37607 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 

từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 

gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 

uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 

và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2020-37608 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-37609 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; A3.13.18; 25.5.25; A19.3.4 
(591) Xanh lơ, xanh lá cây, vàng, đỏ, xanh 

dương, xanh cô ban, xanh lơ sẫm, xanh 
da trời, vàng nhạt, trắng, đỏ sẫm, đỏ 
nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, 

thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
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(210) 4-2020-37610 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; A19.3.4; A3.13.18; 25.5.25 
(591) Xanh lơ, xanh lá cây, vàng, đỏ, xanh 

dương, xanh cô ban, xanh lơ sẫm, xanh 
da trời, vàng nhạt, trắng, đỏ sẫm, đỏ 
nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 
cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc 
diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun 
thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy 
sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây 
lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-37611 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh dương, tím, 

xanh lam, da cam, vàng sẫm, vàng cam, 
xanh lá cây sẫm, tím, vàng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Trường An  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37613 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bestyle  (VN) 
79 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc (dịch vụ chăm sóc tóc, dịch vụ cắt tóc, nhuộm tóc, tạo kiểu tóc).  

 

 
(210) 4-2020-37614 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 23 Tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-37615 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 23 tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-37616 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 23 tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2020-37617 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 23 tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-37618 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 23 tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2020-37619 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 23 tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2020-37620 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 23 Tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-37621 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 23 Tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2020-37622 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 23 Tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-37623 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 23 Tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-37624 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, xanh, vàng, tím. 

(540) 

 

(731) Trần Ngọc Giàu  (VN) 
246/21H Hòa Hưng, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón) thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2020-37625 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.1.6; 9.7.1; 1.15.5; 8.7.3 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đào Quang Huy   (VN) 
12 Hồ Sen, Hàng Kênh, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn uống; quán 

ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-37626 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.11.7 

(591) Đen, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Sơn  (VN) 
48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [Saas]; thiết kế phần 

mềm máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm. 
 

 
(210) 4-2020-37627 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Cái Mâm  (VN) 
Số 7 Lương Văn Can, phường Hàng Đào, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ căng 

tin; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-37628 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần LP Việt Nam  
(VN) 
Số 88 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh; kẹo. 

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2020-37630 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.9.3; 5.3.20; A5.11.2 

(591) Xanh lá cây, da. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
AZ GROUP  (VN) 
Số 69 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; 

dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2020-37631 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8; 26.4.1 

(591) Đen, vàng. 

(731) Lưu Gia Bửu  (VN) 
401 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-37632 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh ngọc bích, xanh dương, hồng nhạt, 

xanh tím than, trắng. 

(731) Công ty cổ phần AVE 
HEALTHCARE Việt Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 96, phố Võ Thị Sáu, phường 

Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; quần áo y tế; găng tay y tế. 
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(210) 4-2020-37634 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8; A24.15.7; 

24.15.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thang máy 
xuất nhập khẩu Rolex  (VN) 
Số 13, Nguyễn Công Hoan, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 

 

 
(210) 4-2020-37635 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MT Tín Nghĩa  
(VN) 
Số 5, ngõ 533 Tam Trinh, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như nhông, xích, đĩa, săm lốp, phanh xe. 

 

 
(210) 4-2020-37636 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
MQ  (VN) 
Số 76 đường Võ Thành Long, tổ 31, khu 
phố 5, phường Phú Cường, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán cà phê; cửa hàng phục vụ đồ uống giải khát; chuỗi cửa hàng phục vụ trà 
sữa, cà phê, nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2020-37637 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Thành  (VN) 
Số 8/4 phố Cổng ¤, phường Viên Sơn, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất; đồ lót; mũ. 
 

 
(210) 4-2020-37638 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 2.9.1; A11.1.6; 8.7.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, đen, vàng. 
(731) Nguyễn Hoàng Thắng  (VN) 

455 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ ống; mỳ sợi; nước sốt mỳ ống; bột và chế phẩm làm từ bột. 

 

 
(210) 4-2020-37639 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 1.15.17 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH ô tô ISUZU Việt 

Nam  (VN) 
695 đường Quang Trung, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; phụ tùng xe ô tô; thùng xe; khung gầm ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-37641 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 18.2.1 
(731) CHO HYUNG JIN  (KR) 

804dong 1803ho, 92, Mannam-ro, 
Sejong-si 30101, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống trái cây (không chứa cồn); đồ uống có chứa vitamin (không dùng cho 

mục đích y tế); đồ uống không chứa cồn ngăn ngừa nôn nao (không dùng cho mục đích y 
tế); đồ uống chức năng chống nôn nao (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực 
(không dùng cho mục đích y tế); nước [đồ uống]. 
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(210) 4-2020-37643 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tổng công 
ty truyền hình cáp Việt Nam  
(VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình.  

 

 
(210) 4-2020-37644 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A15.9.11; 26.4.4; 25.5.3; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tổng công 
ty truyền hình cáp Việt Nam  
(VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.    
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình.  

 

 
(210) 4-2020-37645 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A15.9.11; 26.7.25; 26.4.4; 25.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tổng công 
ty truyền hình cáp Việt Nam  
(VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.    
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình.  
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(210) 4-2020-37646 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A15.9.11; 26.7.25; 26.4.4; 25.5.3 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tổng công 
ty truyền hình cáp Việt Nam  
(VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 

Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 

hình.  
 

 
(210) 4-2020-37647 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Louistar Việt 
Nam   (VN) 
99 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Thành, quận 1, thành Phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu.  
 

 
(210) 4-2020-37649 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; A25.3.15 

(591) Xanh dương, xám. 

(731) Nguyễn Quỳnh Anh   (VN) 
23/86/42 Tô Vĩnh Diện, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống thải độc thích hợp cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37650 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.7.25; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu, hồng, tím, xanh 

dương, xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hưng Thịnh   (VN) 
110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ). 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2020-37652 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, vàng, ghi nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hưng Thịnh   (VN) 
110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ).  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; cho thuê chỗ ở tạm thời ; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-37654 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SIMVALIN HOLDINGS LIMITED  

(CY) 
Kritis, 32 Papachristoforou Build., 4th 
floor, 3087, Limassol, Cyprus  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế; thực phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 29: Sữa; sữa giàu anbumin; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2020-37655 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) SIMVALIN HOLDINGS LIMITED  

(CY) 
Kritis, 32 Papachristoforou Build., 4th 
floor, 3087, Limassol, Cyprus 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế; thực phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 29: Sữa; sữa giàu anbumin; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2020-37656 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.1.6; 25.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá mạ, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quỳnh Kim Huy  
(VN) 
317/3 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn.  

 

 
(210) 4-2020-37658 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị 

Quỳnh Nga  (VN) 
202/3 Hùng Vương, phường 2, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2020-37659 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Xanh dương. 
(731) Trung tâm y tế huyện Dương 

Minh Châu  (VN) 
Số 213, đường Nguyễn Chí Thanh, khu 
phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ tiêm chủng vắc xin; 
dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ tư vấn sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-37660 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Lê Tuấn Anh   (VN) 
71 tổ 4B Phúc Tân, phường Phúc Tân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nối mi nghệ thuật; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xăm nghệ thuật; dịch 

vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ làm tóc. 
 

 
(210) 4-2020-37661 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe An Bảo  (VN) 
Tầng 9 tòa nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; tổ yến sào. 

 

 
(210) 4-2020-37664 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 26.4.9; 7.15.6 
(591) Xanh dương, vàng, da cam, xanh lá cây, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần SUN VIET 

HUONG  (VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Quang Châu, xã Hoà 
Châu, huyện Hoà Vang, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, cung cấp vật tư, thiết bị ngành điện, cụ thể như: dây cáp điện, máng 

cáp điện, dây tiếp điạ, kẹp biên năng lượng mặt trời, kẹp giữa năng lượng mặt trời, thanh 
ray (rail) bằng nhôm, nối ray (rail) bằng nhôm, bộ gá hình chữ L mái tôn bằng nhôm, tấm 
pin năng lượng mặt trời. 
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Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện, điện mặt trời; sửa chữa thiết bị điện; sửa chữa hệ 
thống điện mặt trời. 

 

 
(210) 4-2020-37665 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 26.4.2; A1.3.17; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây ,xanh lá chuối, xanh tím. 

(540) 

  

(731) Mai Hoàng Phúc  (VN) 
Số 06 Phan Đình Phùng, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc tây.  

 

 
(210) 4-2020-37666 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH nệm Việt Tiến  

(VN) 
338 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm) 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm: đệm (nệm) 
 

 
(210) 4-2020-37667 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 26.3.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, ghi, trắng.
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Hồng Minh  (VN) 
Số 10 D4, ngõ 12 đường Ngô Quyền, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang bảo hộ lao động. 
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(210) 4-2020-37669 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 13.1.6 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ME SINCE 1988  
(VN) 
Số 233 đường số 32, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 

và giải trí]; trường đào tạo [giáo dục]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; khảo thí giáo dục. 

 
 

(210) 4-2020-37670 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 26.4.2 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần sơn tổng 

hợp Hà Nội  (VN) 
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: sơn các loại, chổi sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, hóa 
chất dùng trong công nghiệp sản xuất sơn, thuốc cắn màu nhựa tự nhiên dạng thô; dịch vụ 
quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2020-37671 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Đen, hồng, xanh dương. 
(731) Trần Thị Hằng  (VN) 

30 Ngô Văn Lớn, khu phố Bình Quân 2, 
phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-37672 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) YONGQIANG DONG  (CN) 

1-7b, Shuimu Lanshan Residence, No.8 
Meilin Road, Meilin Street, Futian 
District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; phuộc trước xe đạp (càng trước); ghi đông xe đạp; bánh xe đạp; 

cốt yên xe đạp (cọc yên); yên xe đạp; xe đạp; vật dụng giữ cốc dùng cho xe cộ; tay lái xe 
đạp; moay-ơ xe đạp. 

 

 
(210) 4-2020-37673 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.4; 26.15.15; 4.5.12; 4.5.13 
(731) YONGQIANG DONG  (CN) 

1-7b, Shuimu Lanshan Residence, No.8 
Meilin Road, Meilin Street, Futian 
District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; phuộc trước xe đạp (càng trước); ghi đông xe đạp; bánh xe đạp; 

cốt yên xe đạp (cọc yên); yên xe đạp; xe đạp; bật dụng giữ cốc dùng cho xe cộ; tay lái xe 
đạp; moay-ơ xe đạp. 

 

 
(210) 4-2020-37674 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SHENZHEN MIFANG NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
305, No.8, Suo Ling Factory, Xikeng 
Village, Xikeng Community, Guanlan 
Street, Longhua New District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng điện thoại, có thể tải về; thiết 

bị đếm bước chân; bao đựng điện thoại; giá ba chân dùng cho máy ảnh; gậy đùng để tự 

chụp ảnh [gậy cầm tay] dùng cho điện thoại; máy chiếu; kính viễn vọng; mặt nạ bảo hiểm; 

mũ bảo hiểm cho thể thao; hệ thống phòng trộm, chạy điện; vỏ bọc dùng cho máy tính 
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bảng; máy vi tính có thể đeo; máy tính bảng; thiết bị điện tử đa chức năng có thể hiển thị, 

đo lường và tải lên mạng internet các thông tin về thời gian, ngày, nhịp tim, định vị toàn 

cầu, hướng dẫn, khoảng cách, chiều cao, độ cao, tốc độ, nhịp độ, số bước, calo đốt cháy, lộ 

trình, thông tin điều hướng, thông tin thời tiết, nhiệt độ, tốc độ gió, thay đổi nhịp tim, mức 

độ hoạt động, thời gian ngủ, chất lượng giấc ngủ và chuông báo thức; thiết bị sao chụp 

[dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; dụng cụ đo chiều dài; vòng đeo tay điện tử để theo dõi 

hoạt động; camera giám sát hình ảnh; kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2020-37675 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) SHENZHEN MIFANG NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

305, No.8, Suo Ling Factory, Xikeng 

Village, Xikeng Community, Guanlan 

Street, Longhua New District, Shenzhen 

City, Guangdong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi thông minh; quả bóng cho trò chơi; thiết bị tập luyện thể hình; quả tạ 

tay; đai cố định thắt lưng dùng trong tập luyện; thiết bị phục hồi cơ thể; máy tập thể dục 

chạy bộ; khối gạch tập yoga [dụng cụ thể thao]; dây đai tập yoga [dụng cụ thể thao]; bể bơi 

[đồ chơi]; vật dụng bảo vệ ngực dùng cho thể thao [dụng cụ thể thao]; cần câu cá; rô- bốt đồ 

chơi; vợt đánh bóng bàn; dây chun kéo tập ngực [dụng cụ thể dục]; bóng để tập luyện; trục 

lăn cho xe đạp đặt cố định để luyện tập; bao quấn tay dùng cho thể thao [dụng cụ thể thao]; 

xe đạp đặt cố định để luyện tập; máy tập chèo thuyền. 
 

 
(210) 4-2020-37677 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Nâu. 

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Sơn Kim  (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn 

phòng, đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; môi 

giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 
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(210) 4-2020-37678 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1 
(731) CHIAHAO CHANG   (TW) 

15F.-1, No. 136, Ln. 39, Sec. 1, Wenhua 
3rd Rd., Linkou Dist., New Taipei City 
244, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ (case) máy tính; bộ nguồn cấp điện; thiết bị làm mát cho bộ xử lý trung tâm 

[phần cứng máy tính]; quạt làm mát bên trong chuyên dụng cho máy tính [phần cứng máy 
tính]; bàn phím máy vi tính; chuột máy tính [thiết bị ngoại vi máy vi tính]. 

 

(210) 4-2020-37681 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Vàng đồng, vàng nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn PN 

Holding  (VN) 
133 đường Đặng Văn Bi, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý căn 

hộ cho thuê; dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-37682 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Vàng nâu, đỏ đậm, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn PN 
Holding   (VN) 
133 đường Đặng Văn Bi, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý căn 
hộ cho thuê; dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản.  
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(210) 4-2020-37683 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Hộ kinh doanh Trang Thu  

(VN) 
Thửa đất 144, tờ bản đồ 2, tổ 13, khu phố 
Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; phụ kiện thời trang (cà vạt, thắt lưng).  

 

 
(210) 4-2020-37684 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh ngọc. 

(731) HEY-STARS  (KR) 
Sky Partners Space, 217, Jungang-ro, 
Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm giáo dục, loại ghi sẵn hoặc tải xuống; phần mềm ứng dụng nhằm cung 

cấp thông tin giáo dục, loại ghi sẵn hoặc tải xuống; ứng dụng (phần mềm) cho điện thoại 
thông minh có thể tải xuống; tài liệu hoặc sách học điện tử có thể tải xuống; vật ghi âm 
thanh; phần mềm giáo dục sử dụng video số, loại ghi sẵn hoặc tải xuống; phần mềm máy vi 
tính giúp tăng tính năng nghe nhìn của các ứng dụng đa phương tiện; phần mềm tương tác 
thực tế ảo sử dụng cho thiết bị di động; phần mềm máy vi tính để truyền phát nội dung vô 
tuyến; vật lưu trữ dữ liệu chuyên về nội dung đa phương tiện; phần mềm máy vi tính, loại 
ghi sẵn hoặc tải xuống; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; thiết bị nghe nhìn 
dùng cho giảng dạy; phần mềm máy vi tính liên quan đến giáo dục trẻ em; phần mềm giáo 
dục cho trẻ em; phần mềm xử lý ảnh, đồ họa và văn bản; thiết bị hỗ trợ học tập có bản chất 
là thiết bị tương tác và thu phát âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính; đĩa compắc ghi sẵn chương trình giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2020-37688 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.7; A5.3.15 
(591) Đen, nâu, nâu nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH đông dược Dân 

Lợi  (VN) 
39 đại lộ Hùng Vương, phường Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; chất bổ 
sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2020-37689 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Hồng, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH TAGGER  (VN) 

225/5 Đống Đa, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán liên quan đến các sản phẩm: đồ chơi, thú nhồi bông, quần áo, 

áo mưa, các sản phẩm dệt may, may mặc khác (vớ, găng tay, cà vạt, khăn, mÒn, chăn, thảm, 
rèm), giày dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu, túi hành lý và túi xách, ô và dù, sản 
phẩm liên quan đến điện thoại đi động (vỏ bọc, ốp, bao đựng, dây treo/móc treo trang trí, 
màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh), mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, 
tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, kem đánh răng, thuốc đánh răng, nước súc miệng 
(không dùng trong y học), ấn phẩm, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng (trừ đồ dạc), 
bàn chải đánh răng, dụng cụ và thiết bị cho mục đích gia dụng (đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp, bộ đựng đồ gia vị, thiết bị xay, nghiền cho nhà bếp dùng điện và không 
dùng điện, cây lau nhà, rổ, thau, chậu, chổi, đồ xúc rác, kệ, khăn lau, máy pha cà phê, nồi 
cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, máy hút mùi, nồi nướng, nồi chiên, 
quạt, bàn ủi, máy sấy tóc, bình [ấm] siêu tốc, máy hút bụi), dụng cụ nhà bếp, bánh mì, bánh 
ngọt và bánh kẹo, kem, kem trái cây và các loại đá lạnh ăn được, gia vị các loại, đồ uống 
(bia, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước khoáng và nước có ga, đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả, các chế phẩm khác có cồn và không có cồn để làm đồ uống); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-37692 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A26.4.6; 

A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Asia Cosmetics  

(VN) 
Số 3, liền kề 7, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng.  
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(210) 4-2020-37695 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 1.15.23; 5.7.3 

(591) Nâu, đỏ, vàng, da cam, vàng, xanh nước 

biển đậm, xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại xuất nhập khẩu 
KYH   (VN) 
Tổ 24 (tại nhà ông Phạm Văn Bình), 

phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giầy; dép; khẩu trang [trang phục]; găng tay [trang phục].  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu hàng may mặc như: quần, áo, giầy, dép, khẩu trang, 

mũ, găng tay, túi xách, hàng thủ công mỹ nghệ.  

 

 
(210) 4-2020-37696 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 1.15.23; 5.7.3; 

A5.5.20 

(591) Nâu, đỏ, vàng, da cam, vàng, xanh nước 

biển đậm, xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại xuất nhập khẩu 
KYH   (VN) 
Tổ 24 (tại nhà ông Phạm Văn Bình), 

phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giầy; dép; khẩu trang [trang phục]; găng tay [trang phục].  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu hàng may mặc như: quần, áo, giầy, dép, khẩu trang, 

mũ, găng tay, túi xách, hàng thủ công mỹ nghệ.  
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(210) 4-2020-37698 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 

4.5.1; 4.5.3 

(591) Xanh lá, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HBYG   (VN) 
Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 

Phan Đình phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: dung dịch vệ sinh 

phụ nữ (không chứa thuốc), gel dưỡng phụ khoa, gel làm ẩm phụ khoa, mỹ phẩm, nước hoa, 

tinh dầu, kem trị nám (mỹ phẩm), kem ngừa mụn nám da (mỹ phẩm), dược phẩm, thực 

phẩm chức năng, thuốc đông y, thực phẩm hỗ trợ điều trị xương khớp, thiết bị dùng trong y 

tế, phòng thí nghiệm, cụ thể: thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, 

thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao sử 

dụng trong y tế, vật tư tiêu hao dùng trong phòng thí nghiệm.  
 

 
(210) 4-2020-37699 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 3.7.6; 1.15.24; A3.7.24 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Dũng   (VN) 
15 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội      

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-37700 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Anh   (VN) 
Số 40 đường Tô Hiến Thành, phường 

Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2020-37702 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 5.3.6; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất tân 
thảo dược Nam Hoa  (VN) 
Tổ dân phố Trịnh Nguyễn, phường Châu 
Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2020-37703 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 5.3.6; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất tân 
thảo dược Nam Hoa   (VN) 
Tổ dân phố Trịnh Nguyễn, phường Châu 
Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2020-37704 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(731) KIMONO LTD.   (RU) 

Russia, 115419 Moscow, Ordzhonikidze 
Ul., 11-1a  

(540) 

  (740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho 

nhân viên y tế; trang phục dành riêng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2020-37705 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A26.11.12 
(731) WUXI SUNTECH POWER CO., LTD.  

(CN) 
No.9/16 Xinhua Road, Xinwu District, 
Wuxi City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; miếng epitaxy bằng silic; 

silic đa tinh thể cho pin mặt trời; silic đơn tinh thể cho pin mặt trời; thiết bị sạc pin; ắc quy 
điện; bộ đảo điện; thiết bị lưu trữ năng lượng.  

 

 
(210) 4-2020-37706 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH King Powder  

(VN) 
Phòng 8.6, lầu 8, số 3C Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể 
con người, giảm nguy cơ mắc bệnh); thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ 
uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 

 
(210) 4-2020-37707 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH đầu tư và quản 

lý Bảo Lâm Holdings   (VN) 
Tầng 8 tòa Hapulico Center Building, số 
1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sữa bột cho trẻ sơ sinh; sữa 

bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng 
để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhăm duy trì, tăng cường, cải thiện các 
chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh).  

 
Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm 
thay thế sữa; bơ; pho mát.   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1261 

Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; cà phê; ca cao; sô cô la; bánh mì.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 
sau khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước sinh tố.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; căng tin; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, 
đồ thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2020-37708 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, da cam. 
(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng 

Ninh  (VN) 
Số 554 đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Gà rán; gà nướng; xúc xích; khoai tây lắc (đã chế biến); khoai tây chiên giòn. 
 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh mặn; bánh kem; bánh quy; bánh bao. 
 

 
(210) 4-2020-37709 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH quốc tế Happy 

Home  (VN) 
Lô 3, biệt thự 7, KĐTM Đông Sơn, 
phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu các sản phẩm điện máy: tivi, đầu ra, loa, 

máy điều hòa không khí, lò nướng điện, bình nóng lạnh, nồi cơm điện, bếp điện, quạt điện, 
tủ lạnh, máy giặt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy sấy tóc, bếp ga, bếp từ, bếp hồng 
ngoại, thiết bị điện tử thông minh: robot thông minh, máy tính xách tay, pin điện, bộ tai 
nghe không dây, điện thoại thông minh, máy tính bảng, linh kiện điện tử: phích cắm điện, 
dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, thiết bị viễn thông, thiết bị định vị, mô đun máy tính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính, thiết bị điện tử, thiết bị thông minh (thiết bị 
điện thông minh dùng trong gia đình). 
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(210) 4-2020-37710 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH NEXTG 
SOLUTIONS  (VN) 
P908A, Indochina Plaza Hà Nội, 241 
Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Lập bản báo cáo (lập các báo cáo thống kê kế toán); cung cấp thông tin thương 

mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; quản lý quá 
trình đặt hàng (xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng); quảng cáo; dịch vụ hãng quảng 
cáo; cho thuê không gian quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác (tạo lập và duy trì trang tin điện tử 
cho người khác); lưu trữ dữ liệu điện tử; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa 
chỉ trang in điện tử); tư vấn phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; phát triển nền tảng 
máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2020-37712 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 25.5.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, cam.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mỹ Kim An  (VN) 
207A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm (trưng bày sản phẩm); quản lý quá trình đặt hàng (xử lý về 

mặt hành chính các đơn đặt hàng); cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ khuyến mại [cho 
người khác] (dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]). 

 

 
(210) 4-2020-37713 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 21.1.14; 21.1.15; 26.2.7; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mỹ Kim An  (VN) 
207A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng (xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng); hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp (hỗ trợ 
quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp); dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ quản lý hành chính được thuê ngoài cho các công ty; dịch vụ thuê 
ngoài [hỗ trợ kinh doanh]. 

 

 
(210) 4-2020-37714 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mỹ Kim An  (VN) 
207A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng (xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng); hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp (hỗ trợ 
quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp); dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ quản lý hành chính được thuê ngoài cho các công ty; dịch vụ thuê 
ngoài [hỗ trợ kinh doanh]. 

 

 
(210) 4-2020-37715 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 6.1.2; 26.1.1; 25.5.25; 

A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Hữu Phương  (VN) 
Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam 
Lộ, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà; thịt heo; thịt vịt.  
 

 
(210) 4-2020-37716 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Trắng, xanh lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và xét nghiệm Y học Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 24, ngõ 2, khu tập thể 829 thôn 
Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất 

dinh dưỡng (thực phẩm chức năng).  

 

Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thuốc, đồ chỉnh 

hình, thực phẩm chức năng, hóa chất dùng trong xét nghiệm; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 

thương mại; tổ chức sự kiện cho mục đích kinh doanh và thương mại; dịch vụ tư vấn quản lý 

bệnh viện [tư vấn quản lý kinh doanh]; dịch vụ tư vấn quản lý phòng khám y tế [tư vấn quản 

lý kinh doanh]; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại bệnh 

viện; cung cấp hỗ trợ kinh doanh trong quản lý nhượng quyền thương mại bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2020-37717 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Nguyễn Công Lý  (VN) 
P210 nhà 435a Giải Phóng, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa cd và dvd chứa âm thanh, hình ảnh; bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải 

xuống; bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống và được cung cấp qua mạng viễn 

thông, các thiết bị không dây, qua phân phát trực tuyến và bằng internet và mạng lưới toàn 

cầu.  

 

Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; 

dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến bán hàng; dịch vụ viết kịch bản 

cho mục đích quảng cáo; marketing, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 

Nhóm 38: Truyền tải âm thanh, hình ảnh qua internet; cung cấp thông tin trực tuyến về 

phim, chương trình truyền hình và giải trí video thông qua internet; dịch vụ truyền video 

theo yêu cầu truyền tải thông tin trực tuyến về phim, chương trình truyền hình và giải trí 

video thông qua internet; dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh và/hoặc chương trình nghe 

nhìn (bằng bất kỳ phương tiện nào); truyền video qua internet; truyền video thông qua ứng 

dụng trên điện thoại thông minh; cung cấp nội dung streaming (truyền tải nội dung trực tiếp 

qua internet), có thể tải xuống được mang tính chất của tác phẩm nghe nhìn, trailer (đoạn 

phim quảng cáo cho một chương trình nghe nhìn), chương trình giải trí bằng phương tiện là 

một mạng máy tính toàn cầu và mạng lưới thông tin liên lạc.  

 

Nhóm 41: Viết kịch; viết kịch bản, không dành cho mục đích quảng cáo; cho thuê đồ biểu 

diễn, trang trí sân khấu; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình; sản xuất chương 

trình biểu diễn; biểu diễn kịch; đạo diễn phim, trừ phim quảng cáo; dịch vụ giải trí; dịch vụ 

làm diễn viên; trình diễn sân khấu; giảng dạy; cung cấp video trực tuyến không tải xuống 

được.  
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(210) 4-2020-37718 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.16 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
chuyên khoa phẫu thuật 
thẩm mỹ Đức Trọng   (VN) 
Căn TT-16, dự án công trình công cộng 

và nhà ở liền kề tại ô đất 2.2 HH, 204 

Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.   
 

 
(210) 4-2020-37719 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.16 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
chuyên khoa phẫu thuật 
thẩm mỹ Đức Trọng   (VN) 
Căn TT-16, dự án công trình công cộng 

và nhà ở liền kề tại ô đất 2.2 HH, 204 

Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2020-37720 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.16 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
chuyên khoa phẫu thuật 
thẩm mỹ Đức Trọng  (VN) 
Căn TT-16, dự án công trình công cộng 

và nhà ở liền kề tại ô đất 2.2 HH, 204 

Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2020-37721 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

BR Việt Nam  (VN) 
Số 15, ngõ 2 Trần Quý Kiên, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích 

y tế; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chất khử mùi dùng cho 
người hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân có chứa thuốc; nước xức cơ thể có 
chứa thuốc; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm chức năng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các chế phẩm chăm sóc cá nhân và chế 
phẩm dùng để tắm rửa bao gồm: dầu gội chăm sóc tóc, dầu xả tóc, các sản phẩm chăm sóc 
tóc bao gồm: kem bôi tóc, chất gel bôi tóc, chất xịt lên tóc, keo bọt cho tóc, gel tạo kiểu tóc, 
nước tonic dưỡng tóc, chế phẩm dùng để tránh rụng tóc, chế phẩm giúp mọc tóc, sản phẩm 
tạo sự khỏe mạnh cho tóc, chất giữ độ ẩm cho tóc, nước thơm xức tóc, chế phẩm làm đầu 
(dùng khi cắt hay tạo kiểu tóc), nước thơm tạo hình cho tóc, chế phẩm tẩy màu tóc, thuốc 
nhuộm tạo màu cho tóc, thuốc nhuộm tóc, chế phẩm tạo kiểu cho tóc, chế phẩm giữ dáng 
tóc, sáp bôi tóc, chế phẩm dạng bọt để tạo kiểu cho tóc, chế phẩm dạng lỏng để tạo kiểu 
cho tóc, chế phẩm xịt dưỡng tóc, sáp dùng trong mỹ phẩm, sáp thơm bôi tóc, nước xức tóc, 
nước thơm dưỡng tóc, kem dùng cho tóc, dầu dưỡng tóc, keo xịt tóc, mỹ phẩm chăm sóc da 
và mỹ phẩm bao gồm kem thoa da, sữa rửa làm sạch da, nước tonic dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, huyết thanh (mỹ phẩm), nước thơm (mỹ phẩm), chất gel thoa da (mỹ phẩm), gel thoa 
mắt (mỹ phẩm), sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da khi đi nắng, mặt nạ (làm đẹp), xà phòng 
chống mụn và gel chống mụn (mỹ phẩm), gel chống nhăn da (mỹ phẩm), kem và phấn thoa 
để nhấn mạnh từng vùng nhất định trên khuôn mặt, son môi, bút kẻ mắt và môi, xà phòng 
làm đẹp, phấn phủ mắt, chế phẩm chăm sóc móng bao gồm nước bóng và sơn móng, chế 
phẩm chăm sóc cơ thể và tay bao gồm kem tắm, chế phẩm để tắm rửa dưới dạng gel, xà 
phòng dùng cho cơ thể, xà phòng, chất khử mùi toàn thân, nước thơm xức toàn thân, chất 
xịt toàn thân (dùng khi tắm rửa), chất giữ độ ẩm toàn thân (mỹ phẩm), phấn bột mịn để 
trang điểm, nước hoa, nước hoa cologne, tinh dầu, tinh dầu và tinh dầu ôliu, nước thơm thoa 
sau khi cạo râu, sữa quả hạch dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, 
mặt nạ làm đẹp, bộ mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích làm thon thả cơ thể, 
mỹ phẩm, kem làm mỹ phẩm, kem làm trắng da, xà phòng khử mùi, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân, chất nhuộm làm mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm lông mày, chì kẻ lông mày, chế 
phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, chất nhuộm tóc, chất xịt tóc, chế phẩm tạo sóng cho tóc, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm phấn trang điểm, chế phẩm 
chăm sóc móng, nước bóng bôi móng, sơn móng tay hay móng chân, móng tay hay móng 
chân giả, dầu dùng cho mục đích làm sạch, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước hoa, 
hỗn hợp thơm (chất có hương thơm), dầu gội đầu, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em 
bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu 
dÓ hàn răng và sáp nha khoa, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa 
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học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng 
dạy, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa. 

 

 
(210) 4-2020-37722 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Phát Đạt  (VN) 
Phòng 8. 6 tầng 8, tòa nhà Le Meridien, 
3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối và xuất nhập khẩu các loại sản phẩm như: thảm 

trải sàn, sàn nhựa, sàn vinyl, sàn cao su, sàn nâng, sàn gỗ. 
 

 
(210) 4-2020-37723 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 7.3.2 (540) 

  

(731) Trần Hoàng Sang  (VN) 
10D Nguyễn ảnh Thủ, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ, giày dép, tất (vớ), mũ nón. 

 

 
(210) 4-2020-37724 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 20.1.17; 26.4.4 
(591) Tím đậm. 

(540) 

  

(731) Phạm Hùng Thích  (VN) 
74/1D Nguyễn Quý Anh, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ, mũ nón, giày dép, tất (vớ).  
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(210) 4-2020-37725 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; 26.4.10; 26.7.25; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Âm Thanh Số  
(VN) 
Số 5F1, tổ 50, ngõ 357 Tam Trinh, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: đầu máy hát karaoke tự động, bộ khuếch đại âm thanh 

(âm li), micro (ống nói), màn hình cảm ứng, đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số, loa, điện thoại di 

động, máy tính bảng, tivi, màn hình cảm ứng. 
 

 
(210) 4-2020-37726 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 26.15.1; 1.15.15 

(591) Trắng, xám, xanh da trời nhạt, xanh da 

trời đậm. 

(540) 

  

(731) Phan Đức Tính  (VN) 
Đường Cộng Hòa, xã Hữu Hòa, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh như: bồn cầu, bồn tiểu, bồn tắm, buồng tắm, chậu rửa, 

sen vòi, vòi phun nước, gương và phụ kiện gương dùng trong nhà tắm, bệ xí nhà vệ sinh, 

bình nóng lạnh điện (dùng cho nhà tắm). 

 

 
(210) 4-2020-37727 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
CYBER XANH  (VN) 
Thôn Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; 

dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính. 
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(210) 4-2020-37728 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 26.4.3; A26.11.9; A26.11.8 
(591) Đỏ nhạt, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Hiếu Vũ  
(VN) 
Thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp từ, nồi cơm điện, thiết bị lọc nước, bình hâm nước nóng dùng điện, thiết bị 
vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-37729 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A25.7.7 
(591) Xanh dương, xám, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sức khỏe 
Hàn Việt  (VN) 
Số 21 đường số 2C, dự án khu nhà ở Phú 
Mỹ, khu phố 2, phường Phú Mỹ, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2020-37730 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
mạng viễn thông Hồng Quang  
(VN) 
B001 The Splendor, 27 đường Nguyễn 
Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Sản phẩm điện tử tin học: tủ mạng (tủ dùng để đựng và lắp đặt các thiết bị mạng). 

 

 
(210) 4-2020-37732 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Châu Uyên Vy  (VN) 
A1002, chung cư Tecco, 65 Linh Đông, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc. 
 

 
(210) 4-2020-37733 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 24.13.1; 24.17.5; 24.17.20 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bệnh viện 
Đồng Hồ  (VN) 
109 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2020-37734 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HEALTHCARE SCIENCE Việt Nam  
(VN) 
Số 288 ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-37735 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc nội 
thất và đầu tư xây dựng Nam 
VŨ  (VN) 
Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất gia đình, văn phòng như: giường, tủ, bàn ghế, kệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ nội thất, văn phòng như: giường, tủ, bàn ghế, kệ. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết lập bản vẽ 
công nghiệp; thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2020-37736 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey USA 08933 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc da mặt cụ thể là: sữa rửa mặt, gel rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2020-37737 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, hồng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch & sự 
kiện Thiên Phú  (VN) 
Số 3 Công trường Quốc tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ du học; tư vấn du học; dịch vụ trại hè giáo dục. 
 
 

(210) 4-2020-37738 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn út  (VN) 
31/39/8 KP14, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 

 
 

(210) 4-2020-37739 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hoa  (VN) 
85 đường S11, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2020-37740 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 25.1.6; 26.1.1; 5.7.1; 

5.7.27 
(591) Nâu, trắng, xanh nõn chuối. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
dịch vụ du lịch Nguyễn Duy  
(VN) 
Số 54/4, đường Thủ Khoa Huân, khu phố 
Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê rang xay.  

 

 
(210) 4-2020-37741 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xám tro, vàng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Go Joy   (VN) 
Số 5, đường 663, KDC Minh Tuấn, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán các loại hạt như: dẻ, điều, macca, hạnh nhân, đậu phộng, bí, 
hướng dương, dưa, óc chó, hồ đào.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 

(210) 4-2020-37742 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Go Joy   (VN) 
Số 5, đường 663, KDC Minh Tuấn, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến, đóng gói, bảo quản: hạt hạnh nhân, macca, dẻ cười, hạt 
điều.  

 

 
(210) 4-2020-37743 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.2; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SAYYA   (VN) 
1A/203 ấp 1, đường Vĩnh Lộc, xã Phạm 
Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: rau, củ, quả.  
 

 
(210) 4-2020-37745 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 4.3.20; A1.1.9; A1.1.10
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã xây dựng - thương 
mại và dịch vụ Phượng Hoàng  
(VN) 
Làng Nó, xã la Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh 
Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê bột, đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán, xuất nhập khẩu 
máy pha chế cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-37746 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.1; 1.15.9 
(591) Đen, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ THP  (VN) 
Biệt thự 32 - 16B6 làng Việt Kiều Châu 
Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; hệ thống điều khiển truy cập 

điện tử dùng cho cửa khóa liên động; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: thiết bị điện động cho điều 
khiển từ xa các tín hiệu, hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động, 
chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa. 

 

 
(210) 4-2020-37747 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 

A5.3.13; A5.3.15 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mộc Beauty 
Queen   (VN) 
Khu 80, Kp Long Đức 1 (tờ số 74, thửa 
số 845), phường Tam Phước, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (Spa); thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2020-37748 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; A17.2.2 (540) 

  

(731) Lê Trọng Nghĩa   (VN) 
306E Hoàng Quốc Việt, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-37749 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.3; A3.5.24; 4.5.15 (540) 

  

(731) Lại Thị Như  (VN) 
Xóm 5, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, 
tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán: đồ chơi, trò chơi, thú nhồi bông. 
 

 
(210) 4-2020-37750 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Tô Thanh Thanh   (VN) 
Nội ¤, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo may sẵn, nước hoa, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-37751 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.17; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Thuận Thắng  (VN) 
ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 
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(511)   Nhóm 29: Rau, củ đóng hộp; rau đã được bảo quản; trái cây được bảo quản; trái cây đã chế 
biến; hạt đã chế biến; nước ép rau dùng để nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2020-37752 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Phương   (VN) 
Số 6/9 Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; cho thuê 
chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú 
tạm thời/giữ chỗ lưu trú tạm thời.  

 

 
(210) 4-2020-37753 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.11.8; 3.7.17; 26.15.15 
(591) Trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vương Quốc  
(VN) 
71/3A quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2020-37754 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.11.8; 3.7.17; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vương Quốc  
(VN) 
71/3A, quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2020-37755 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.11.8; 3.7.17; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vương Quốc  
(VN) 
71/3A, quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2020-37756 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15; 26.1.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư Miền Nam   (VN) 
88 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải; xe máy; thùng lật của ô tô tải; máy kéo; xe đông lạnh. 
 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; dịch vụ chuyển phát 
nhanh hàng hóa và thư tín; cho thuê bãi đỗ xe. 

 

 
(210) 4-2020-37757 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Motor Miền 
Nam   (VN) 
52 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; ô tô tải; xe máy; thùng lật của ô tô tải; máy kéo; xe đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2020-37759 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.3.23; 21.3.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất FOCUS  (VN) 
Số 8 đường số 9, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, thi công trang trí nội ngoại thất; tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng; thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp; 
thiết kế tổng mặt bằng xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng công trình; thiết kế trang trí nội 
thất.  
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(210) 4-2020-37760 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HAMY BEAUTY  
(VN) 
88 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-37761 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 6.1.2; 3.7.17 

(591) Xanh ngọc, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
và phát triển công nghệ giao 
thông Vận Tải  (VN) 
Số nhà 46 TT9C, khu đô thị Văn Quán, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chịu lửa 

 
 

(210) 4-2020-37762 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, vàng đồng, vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Bảo Tín  (VN) 
Số 90/13 đường Tân Thới Nhất 21, 

phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2020-37763 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH một thành 
viên VPLAW  (VN) 
173/9 đường số 28, phường 6, quận Gò 

vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2020-37764 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.3; 25.5.1; 26.4.9 

(591) Vàng đậm, vàng, vàng nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang và 
mắt kính B&B  (VN) 
793/39/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kính mắt thời trang; mua bán quần áo, giày dép. 

 

 
(210) 4-2020-37765 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần EROSEA  (VN) 
Số 10 lô 2C đường Trung Yên 6, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-37766 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2020-37767 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nhà máy sản phẩm sinh học 
Nutri-Pax  (VN) 
Số 16, ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37768 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu Trí 
Nghĩa  (VN) 
15 đường số 4, khu dân cư Intresco, ấp 
5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
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miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-37769 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.21; A2.3.16; A2.3.17 
(591) Xám, đen, trắng xám. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm & 

thẩm mỹ GAIA  (VN) 
Số nhà 6 ngách 21 ngõ 12 Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội dầu; nước súc miệng không dùng cho mục 

đích y tế; xà phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-37770 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.21; A2.3.16; A2.3.17 
(591) Xám, đen, trắng xám. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm & 

thẩm mỹ GAIA  (VN) 
Số nhà 6 ngách 21 ngõ 12 Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dầu xoa bóp cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch 
khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37771 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần Walgreens 

Pharmacis  (VN) 
Số nhà 9, ngõ 195, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37772 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.10; 26.1.2; 19.7.1; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, đỏ hồng, tím sẫm, tím, xám, 

ghi, trắng xám. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế 

phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân.  
 

 
(210) 4-2020-37773 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.10; 26.1.2; 26.15.15; 19.7.1 
(591) Trắng, đen, xám, ghi, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, xanh lá cây sẫm, xanh 
dương. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân. 

 

 
(210) 4-2020-37774 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.10; 5.7.1; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, xám, ghi, nâu, đỏ, nâu sẫm. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế 

phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân. 
 

 
(210) 4-2020-37775 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.10; 5.3.11; 5.3.16; 25.7.25 
(591) Trắng, đen, ghi sẫm, xám, xanh lá cây, 

xanh lá cây sẫm, ghi, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế 

phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân. 
 

 
(210) 4-2020-37776 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2020-37777 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37778 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.2; 2.1.30; 9.9.1; A9.9.11 
(591) Đen, vàng. 
(731) 1. Nguyễn Thế Hùng  (VN) 

93 Chương Dương, khu phố 2, phường 
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

2. Thân Tấn Hoàng  (VN) 
192/2 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 26: Dây giày; khóa cài giày; khóa cài [phụ kiện của trang phục]; móc cài cho giày; 
khuy móc cho quần áo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, thương mại điện tử cho các sản phẩm: dây 
giày, khóa cải giảy, khóa cài [phụ kiện của trang phục], móc cài cho giày, khuy móc cho 
quần áo, sản phẩm chăm sóc da giày, sản phẩm vệ sinh giày. 

 
 

(210) 4-2020-37779 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Trần Ngọc Trang  (VN) 

869 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 

mũ (nón).  

 

Nhóm 35: Mua bán, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: quần áo, giày dép, 

dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), ca vát, tất (vớ), mũ (nón); nhượng quyền kinh 

doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán 

hàng; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế trang phục; vẽ mốt quần áo; tư vấn thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2020-37780 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng, đen. 

(731) Công ty TNHH viện thẩm mỹ 
Phạm Quỳnh   (VN) 
Số 215 Nguyễn Trung Trực, phường 1, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; nước rửa phụ khoa 

(không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm 

mỹ; dịch vụ tắm hơi và massage. 
 

 
(210) 4-2020-37781 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A18.1.19; 18.1.23; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, cam. 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Loan   (VN) 
7 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bách hóa và siêu thị bán lẻ các sản phẩm: kẹo, sô cô la 

(chocolate), ca cao, hạt đã qua chế biến (hạt hạnh nhân, hạt mắc ca (macca), hạt hồ đào, hạt 

dẻ, hạt dẻ cười, hạt óc chó, hạt bí, hạt dưa), sữa, sản phẩm từ sữa, phô mai, bơ, mứt, mứt 

ướt, mứt quả ướt, đồ uống làm từ sữa là chủ yếu, tã em bé, tã cho người già, hộp quà tết, giỏ 

quà tết, hộp quà tặng, giỏ quà tặng; trưng bày giới thiệu sản phẩm (mục đích bán hàng); tổ 

chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp.  
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(210) 4-2020-37783 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Anh Khoa   (VN) 
174 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nam nữ; đồ ngủ nam nữ; đồ bộ nam nữ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
quần áo, đồ lót nam nữ, đồ ngủ nam nữ, đồ bộ nam nữ; giới thiệu và trưng bày sản phẩm 
nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-37784 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH đào tạo Thon 

Leader   (VN) 
120/34 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; huấn luyện [đào tạo]; khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; hướng 

dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; xuất bản sách. 
 

 
(210) 4-2020-37785 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.3.4; 26.15.15; A17.2.2 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, xanh ngọc, xanh lá cây, 
trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Toàn Thành Phát   (VN) 
Số 963 đường Phú Riềng Đỏ, phường 
Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: pin mặt 
trời, tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện, bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng], 
lò nướng sử dụng năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, bình nước nóng 
năng lượng mặt trời (thiết bị cung cấp nước nóng), thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí, bóng 
đèn, đèn cảm ứng (thiết bị chiếu sáng), máy lọc nước.  

 

(210) 4-2020-37786 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Ngọc Khải   (VN) 
Căn A5-21F khu phức hợp căn hộ Hoàng 
Kim Thế Gia, số 31 Trương Phước Phan, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2020-37787 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Lê Minh Tài   (VN) 

Khu phố 5, thị trấn Đức Tài, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-37788 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.25; 25.5.25; 5.7.3; A5.3.14 
(591) Trắng, vàng nghệ, nâu, vàng nhạt, xanh 

lá cây đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Truefood  (VN) 
Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem; kẹo cu đơ. 
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Nhóm 33: Rượu nếp truyền thống; rượu ngâm củ quả (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-37789 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 8.1.25; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Truefood  (VN) 
Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem; kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 33: Rượu nếp truyền thống; rượu ngâm củ quả (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-37790 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 8.7.5; 26.4.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam đất, vàng, da 

cam, đen, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Truefood  (VN) 
Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem; kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 33: Rượu nếp truyền thống; rượu ngâm củ quả (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-37791 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; A26.11.9 
(591) Vàng, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà đất Sao 
Kim   (VN) 
Số 110 LK18-6 Pruksa Town, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2020-37793 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh nha khoa Diệu 
Thiện   (VN) 
554 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chợ Chùa. 
huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh chuyên khoa răng, hàm, mặt.  
 

 
(210) 4-2020-37794 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(300) TM2020005407 16.03.2020 MY 

TM2020005408 16.03.2020 MY 
(531) 26.5.3; A25.7.5 
(591) Đỏ hồng, xanh lam, xanh lục. 
(731) MJN U.S. HOLDINGS LLC  (US) 

2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721-0001, United 
States of America 

(540) 

  (740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh; các chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dành cho mục đích y tế; vitamin và khoáng chất; sữa công 
thức ở dạng lỏng và dạng 1 bột dành cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung cho sữa mẹ; chế phẩm bổ 
sung điện giải; công thức để sử dụng cho trẻ sơ sinh trong gói được định lượng trước; thức 
ăn cho trẻ sơ sinh; thực phẩm khô đông lạnh dùng cho mục đích y tế; quần tã trẻ em; khăn 
ăn cho trẻ em; miếng lót của quần lót [vệ sinh]; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; thuốc 
mỡ dược phẩm; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; mỡ từ dầu mỏ dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; bông thấm hút; cao dán; rượu/cồn dùng 
cho mục đích dược phẩm; dầu gội chứa thuốc; xà phòng chứa thuốc; dầu thơm chứa thuốc; 
kem đánh răng chứa thuốc; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt khuẩn; vật liệu 
băng bó [dùng trong y tế]; kem bôi trị rộp nắng, cháy nắng. 

 
Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; sữa bột; chế phẩm dạng bột dùng để làm đồ uống có chứa 
sữa; sữa bột dùng cho mục đích dinh dưỡng; đồ uống làm từ sữa; thức uống và đồ uống làm 
từ sữa; sản phẩm thay thế sữa; thịt; cá; gia cầm không còn sống, thú săn không còn sống; 
chiết xuất của thịt; rau quả được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch; mứt ướt; trứng; dầu 
ăn và chất béo. 

 

 
(210) 4-2020-37795 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.1; 2.5.2; A17.5.4 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng cam, xanh lá cây, 

xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
KIDS UP Việt Nam  (VN) 
Số 5, ngách 24 ngõ 1064 Nguyễn Khoái, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm giáo dục; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy 
vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng dụng máy vi tính và thiết bị di 
động điện tử khác, có thể tải về; phần mềm máy vi tính dùng cho giáo dục giảng dạy; ứng 
dụng để giáo dục, giải trí cho trẻ em có thể tải xuống được cho điện thoại di động, máy tính 
bảng và thiết bị di động điện tử khác.   

 

(210) 4-2020-37797 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Trần Duy Khương  (VN) 

Khóm 1 phường 1, thị xã Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. 

 

 
(210) 4-2020-37798 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12 (540) 

 

(731) Tiết Tuệ Gia  (VN) 
109 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn điều 

hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ 
cố vấn quản lý kinh doanh.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tụ phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2020-37799 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Tiết Tuệ Gia  (VN) 
109 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn điều 
hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ 
cố vấn quản lý kinh doanh.     

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2020-37801 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Thúy  (VN) 
4b, ngõ 20, phố Nam Dư, tổ 3, phường 

Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày [trang phục]; dép [trang phục]; khăng quàng cổ [khăn 

choàng cổ]; áo khoác ngoài; váy.  
 

 
(210) 4-2020-37803 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 18.3.2; 26.4.1; 18.3.23; A26.4.18 

(591) Nâu, vàng. 

(540) 

 

(731) Chu Việt Tuấn Anh  (VN) 
Phòng 407, tòa nhà CT7A, khu đô thị 

Dương Nội 2, phường Dương Nội, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trợ 

giúp khách hàng [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; 

dịch vụ biện hộ pháp lý.  

 

 
(210) 4-2020-37804 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18; A1.1.10; 

A1.1.2 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LOGISTICS Cao 
Thiếu Hà   (VN) 
Số nhà 291, đường Hàn Thuyên, khu phố 

Thanh An, phường Vũ Ninh, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận tải hàng hóa; dịch vụ giao hàng; kho hàng hóa; môi giới vận 

tải; vận tải đường biển. 
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(210) 4-2020-37805 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Cao Thiếu Hà   (VN) 
187 Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh, dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2020-37806 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương, cam, vàng, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MIPHAR  (VN) 
36 đường số 5A, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược liệu; dược phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-37807 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; 3.7.17; A26.11.12 

(591) Xanh dương, cam đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MIPHAR   (VN) 
36 đường số 5A, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược liệu; dược phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
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(210) 4-2020-37809 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4 
(731) Công ty TNHH KIMS COOK Việt 

Nam  (VN) 
Đường số 2B, khu công nghiệp Mỹ Xuân 
A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ nồi niêu xoong chảo của 
nhà bếp; chảo không dùng điện; nồi nấu không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2020-37810 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần TAKAIHIRO  

(VN) 
180 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán bar và quầy rượu 
 

 
(210) 4-2020-37811 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1; 5.7.6 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại N Muối  (VN) 
Lô E, Khu công nghiệp Trà Kha, phường 
8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều, hạt bí, hạt hạnh nhân, hạt óc chó (đã qua sơ chế và bảo quản) 

 

 
(210) 4-2020-37812 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 8.7.11 
(591) Xanh lá, vàng cam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công dân 
HHTP  (VN) 
Số 51 TT 10 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) trứng gia cầm.  
 

 
(210) 4-2020-37813 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A9.7.22; 26.11.3; 26.4.1; 3.7.17; 

A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm Ngoại Ngữ 
Headway   (VN) 
Số nhà 22, đường Trần Phú, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  

 

 
(210) 4-2020-37814 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá: thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá, không dùng 

cho mục đích y tế: giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; bình đựng thuốc lá; túi đựng thuốc 
lá; diêm; bật lửa cho người hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-37815 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) TYAN KUEI ENTERPRISE CO., LTD 

(TW)  (TW) 
No. 218, Sec. 2, Zhangmei Rd., 
Xinzhuang Vil., Hemei Township, 
Changhua County 50854, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Sợi bằng chất dẻo không dùng trong ngành dệt; màng bằng chất dẻo không dùng 

để bao gói; đầu nối ống (không bằng kim loại); ống nhựa bọc ngoài; ống nhựa dẻo; chất dẻo 
dạng tấm, màng, khối, que và ống.  
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(210) 4-2020-37816 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 25.5.25; A5.3.13; A5.3.14 
(731) TYAN KUEI ENTERPRISE CO., LTD 

(TW)   (TW) 
No. 218, Sec. 2, Zhangmei Rd., 
Xinzhuang Vil., Hemei Township, 
Changhua County 50854, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Sợi bằng chất dẻo không dùng trong ngành dệt; màng bằng chất dẻo không dùng 

để bao gói; đầu nối ống (không bằng kim loại); ống nhựa bọc ngoài; ống nhựa dẻo; chất dẻo 
dạng tấm, màng, khối, que và ống.  

 

 
(210) 4-2020-37819 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) PARK, MIN JEONG  (KR) 

(Punggi EG the 1 2cha, Punggi-dong) 
201-2001, 182 Eouijeong-ro, Asan-si, 
Chungcheongnam-do, 31579 Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm giúp cho người thon thả; kem mỹ phẩm giúp cho người thon 

thả;  mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể;  nước thơm dùng để chăm sóc mặt và cơ thể; kem 
mỹ phẩm và nước thơm dùng để chăm sóc mặt và cơ thể; kem mỹ phẩm và gel cho mặt, tay 
và cơ thể. 

 
 

(210) 4-2020-37820 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TMDV XNK 
Hoàng Kim  (VN) 
102/12 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2020-37821 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá 
Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 

xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-37822 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lắp đặt viễn 
thông TLK  (VN) 
Số 6, hẻm 72/73/92 phố Quan Nhân, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng; 

dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công trình. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy 

vi tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 

cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 

liệu. 
 

 
(210) 4-2020-37823 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, trắng, hồng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
thời trang Xuân Lộc  (VN) 
115/1/71 Nguyên Hồng, phường 1, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2020-37826 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; phần mềm máy tính để người dùng 

chia sẻ thông tin hàng ngày nhằm cung cấp các tin tức và sự hiểu biết mang tính tương tác 
và cá nhân hóa, để sử dụng trên các thiết bị phần cứng máy tính và phần mềm máy tính của 
họ, để giao tiếp thông qua mạng internet; phần mềm phục hồi dữ liệu trên đường dây điện 
thoại; máy tính; máy tính bảng; máy tính xách tay; phần mềm máy tính tương tác để trao 
đổi thông tin; phần mềm để tìm kiếm và phục hồi dữ liệu trên mạng máy tính; phần mềm 
ứng dụng máy tính; phần mềm nhận dạng giọng nói; tệp tin âm nhạc, có thể tải xuống được; 
tệp tin truyền thông đa phương tiện, có thể tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống được. 

 
Nhóm 35: Cung cấp thông tin và tin tức trong lĩnh vực kinh doanh; dịch vụ điểm tin; quảng 
cáo; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; quảng bá hàng hóa và dịch vụ 
cho người khác thông qua chương trình thẻ quà tặng cho các khách hàng thân thiết; quản lý 
tệp tin máy tính; cung cấp thông tin về kinh doanh thương mại và thông tin thương mại 
thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 38: Truyền tin điện tử các thông tin, dữ liệu và nội dung đa phương tiện về các vấn 
đề thuộc mối quan tâm chung của công chúng thông qua mạng internet và các mạng truyền 
thông khác; truyền phát dữ liệu; truyền phát nội dung âm thanh, hình ảnh và nghe nhìn 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến để tương tác xã 
hội qua mạng; dịch vụ bảng thông báo điện tử; cung cấp dịch vụ truy cập mạng internet. 

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin, danh sách, và tin tức liên quan đến chương trình truyền hình 
và giải trí thông qua trang web; dịch vụ phóng viên tin tức liên quan đến thu thập và phổ 
biến tin tức; cung cấp thông tin trong lĩnh vực âm nhạc; dịch vụ giải trí; dịch vụ thông tin 
vui chơi và giải trí; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các buổi trình diễn văn hóa; 
cung cấp thông tin về thể thao thông qua trang web; cung cấp thông tin trực tuyến trong 
lĩnh vực trò chơi giải trí trên máy vi tính; cung cấp thông tin giáo dục; cung cấp thông tin về 
giải trí thư giãn; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến xuất bản phẩm điện tử, chỉ 
dùng để đọc; cung cấp thông tin về thể dục và tập luyện thân thể thông qua trang web; cung 
cấp nội dung âm nhạc kỹ thuật số, không tải xuống được, thông qua mạng internet; cung 
cấp sách, tạp chí, báo chí, báo tin tức, bản tin, tài liệu hướng dẫn, sách điện tử, bản đồ, đồ 
họa, ảnh chụp, vi-đê-ô, âm nhạc và xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được, thông qua các thiết bị di động; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được. 

 

Nhóm 42: Cho thuê không gian lưu trữ các nội dung kỹ thuật số trên mạng internet; lập 
trình máy tính; phát triển phần mềm máy tính; bảo dưỡng và nâng cấp phần mềm máy tính; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
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(210) 4-2020-37828 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng cam, hồng nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH She Beaute  (VN)

Số 2B Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trang điểm; dịch vụ xăm 

hình. 
 

 
(210) 4-2020-37829 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Trường Minh  (VN) 
Số 16 ngõ 1 đường Nguyễn Thái Học, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; đồ đội đầu; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; quần áo lót; tất 

thấm mồ hôi. 
 

 
(210) 4-2020-37830 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HORMEL FOODS CORPORATION  

(US) 
1 Hormel Place, Austin, Minnesota 
55912-3680, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tạp dề (trang phục); găng tay (trang phục); 

đồng phục. 
 
 

(210) 4-2020-37832 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18; 1.15.5 
(591) Xanh dương, vàng, da cam, đen. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ ăn 

uống Sài Thành  (VN) 
Số 04-06 KDC Đồng Tâm, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; bánh kem; bánh ngọt; bánh mì. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-37833 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.23; 1.15.24 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Đoàn Thị út  
(VN) 
Số 153 ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện 

Đức Huệ, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm chua (làm từ cá lia thia được ủ lên men). 
 

 
(210) 4-2020-37834 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xám, vàng. 

(731) Công ty cổ phần SACHI  (VN) 
Số 13-15 đường số 34, khu phố 2, 

phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; đai bảo hiểm cho ghế ngồi xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong 

xe cộ]; xe đẩy mua hàng; xe đạp ba bánh; xe đẩy tay. 

 

Nhóm 18: Dây đeo để giữ trẻ em; địu em bé; túi sách học sinh; balo. 

 

Nhóm 20: Nôi cho trẻ em; khung tập đi cho trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em. 
 

Nhóm 25: Tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; đồ đội đầu; bộ quần áo lót may liền [trang phục]; đồ 

đi chân; quần áo thời trang. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi xây dựng; búp bê; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng radio; gấu nhồi 

bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi. 
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(210) 4-2020-37835 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần SACHI  (VN) 

Số 13-15 đường số 34, khu phố 2, 
phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dưỡng da mặt và cơ thể gồm: kem dưỡng da; kem chống nắng; sữa rửa 

mặt; nước hoa hồng, xịt khoáng; mặt nạ; sữa tắm; dầu gội; dầu xả. 
 

 
(210) 4-2020-37836 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A11.1.6; 1.15.11; 

1.15.23; 11.3.18 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 01 Lê Đức Thọ, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền; mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền. 
 
 

(210) 4-2020-37837 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YORKERS EXHIBITION SERVICE 
VIETNAM (YORKERS EXHIBITION 
SERVICE VIETNAM COMPANY 
LIMITED)  (VN) 
Phòng 1107, tầng 11, tòa nhà Đông 
Dương, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển 
lãm cho mục đích kinh doanh; dịch vụ trang trí triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: phần mềm máy tính, máy gia công gỗ 
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và thiết bị sản xuất đồ đạc, vật liệu gia công gỗ, vật tư phụ ngành gỗ, dụng cụ cầm tay 
ngành gỗ và các sản phẩm liên quan đến máy móc, thiết bị ngành gỗ. 

 

 
(210) 4-2020-37838 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 1.13.1; A1.13.10 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YORKERS EXHIBITION SERVICE 
VIETNAM (YORKERS EXHIBITION 
SERVICE VIETNAM COMPANY 
LIMITED)  (VN) 
Phòng 1107, tầng 11, tòa nhà Đông 
Dương, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển 
lãm cho mục đích kinh doanh; dịch vụ trang trí triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: phần mềm máy tính, chất dẻo, cao su, 
máy kiểm tra chất lượng. 

 
 

(210) 4-2020-37839 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.1.1; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YORKERS EXHIBITION SERVICE 
VIETNAM (YORKERS EXHIBITION 
SERVICE VIETNAM COMPANY 
LIMITED)  (VN) 
Phòng 1107, tầng 11, tòa nhà Đông 
Dương, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển 
lãm cho mục đích kinh doanh; dịch vụ trang trí triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: phần mềm máy tính, máy in, máy 
đóng gói, máy in tem nhãn, bìa cứng gợn sóng và hộp các tông gấp. 
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(210) 4-2020-37840 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YORKERS EXHIBITION SERVICE 
VIETNAM (YORKERS EXHIBITION 
SERVICE VIETNAM COMPANY 
LIMITED)  (VN) 
Phòng 1107, tầng 11, tòa nhà Đông 
Dương, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển 
lãm cho mục đích kinh doanh; dịch vụ trang trí triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: phần mềm máy tính, máy gia công gỗ 
và thiết bị sản xuất đồ đạc, vật liệu gia công gỗ, vật tư phụ ngành gỗ, dụng cụ cầm tay 
ngành gỗ và các sản phẩm liên quan đến máy móc, thiết bị ngành gỗ, chất dẻo, cao su, máy 
kiểm tra chất lượng, máy in, máy đóng gói, máy in tem nhãn, bìa cứng gợn sóng và hộp các 
tông gấp, máy dệt và nguyên phụ liệu may, thiết bị may quần áo và phụ kiện may quần áo, 
sợi dệt dạng thô, tơ filamăng, sợi (chỉ), vải qua xử lý, vải có kết cấu, phụ kiện vải, chất 
nhuộm, thuốc nhuộm hữu cơ, hóa chất phụ trợ ngành may mặc, chất trung gian, chế phẩm 
hóa học dùng trong ngành dệt, thiết bị dệt và dụng cụ dệt. 

 

 
(210) 4-2020-37841 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YORKERS EXHIBITION SERVICE 
VIETNAM (YORKERS EXHIBITION 
SERVICE VIETNAM COMPANY 
LIMITED)  (VN) 
Phòng 1107, tầng 11, tòa nhà Đông 
Dương, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển 
lãm cho mục đích kinh doanh; dịch vụ trang trí triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: phần mềm máy tính, máy gia công gỗ 
và thiết bị sản xuất đồ đạc, vật liệu gia công gỗ, vật tư phụ ngành gỗ, dụng cụ cầm tay 
ngành gỗ và các sản phẩm liên quan đến máy móc, thiết bị ngành gỗ, chất dẻo, cao su, máy 
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kiểm tra chất lượng, máy in, máy đóng gói, máy in tem nhãn, bìa cứng gợn sóng và hộp các 
tông gấp, máy dệt và nguyên phụ liệu may, thiết bị may quần áo và phụ kiện may quần áo, 
sợi dệt dạng thô, tơ filamăng, sợi (chỉ), vải qua xử lý, vải có kết cấu, phụ kiện vải, chất 
nhuộm, thuốc nhuộm hữu cơ, hóa chất phụ trợ ngành may mặc, chất trung gian, chế phẩm 
hóa học dùng trong ngành dệt, thiết bị dệt và dụng cụ dệt. 

 

 
(210) 4-2020-37842 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Bến Tre  (VN) 
90A3 đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-37843 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.9; 26.5.1 
(731) Phan Thị Kim Chi   (VN) 

Phòng 402, nhà 17T2 khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ cung cấp đồ ăn mang về.  
 
 

(210) 4-2020-37846 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; A26.11.8; A26.11.9; A24.15.7
(731) Công ty TNHH tư vấn  & đầu tư 

GMARKS  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà SCPC 30-32 Yersin, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh phát triển thương hiệu.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thương hiệu.  
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(210) 4-2020-37847 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.1; 26.4.10 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lục, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
Hoàng Khang FOOD  (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 

số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến sào, nước yến lon, nước yến (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2020-37849 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; 26.13.25; A3.7.24; 26.13.1 

(591) Đen, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất TM 
khẩu trang y tế Tiến An  (VN) 
Thửa đất số 263, tờ bản đồ số 34, đường 

Trần Thị Nhượng, phường An Hòa, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; thiết bị và dụng 

cụ y tế; khẩu trang y tế; gạc dùng trong phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật.  

 

Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; găng tay (trang phục); áo khoác choàng; quần dài; 

mạng che mặt. 
 

 
(210) 4-2020-37856 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Anh  (VN) 
Thôn 5, xã Xuân Quang, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2020-37858 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) YUYAO MAOKE ELECTRIC 

APPLIANCE CO., LTD.   (CN) 

Puyan, Ditang Village, Ditang Street, 

Yuyao City, Zhejiang Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị nướng; nồi chiên không dầu; thiết bị và máy làm lạnh; quạt gió [điều hoà 

không khí]; thiết bị và máy để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2020-37862 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.1.1; A3.1.24; A19.1.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Kim Thành 
Phát  (VN) 
Số 29 ngõ 116 đường Yết Kiêu, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi. 

 

 
(210) 4-2020-37863 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.3.20; 3.7.16; 5.5.19; A5.5.22 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Kim Thành 
Phát  (VN) 
Số 29 ngõ 116 đường Yết Kiêu, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi. 
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(210) 4-2020-37864 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; 4.3.20; A5.5.22 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Kim Thành 
Phát  (VN) 
Số 29 ngõ 116 đường Yết Kiêu, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi. 
 

 
(210) 4-2020-37865 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Tuấn Thành  (VN) 
Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dính silicon. 
 

Nhóm 11: Nồi chiên không dầu; bếp gas; bếp từ; quạt hơi nước.  
 

 
(210) 4-2020-37866 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.2; 6.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Hải  (VN) 
Phố Thống Nhất, phường Sao Đỏ, thành 
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể: gạch men; xi măng; gạch xây dựng; gạch 

lát sàn; gạch ốp tường; gạch trang trí. 
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(210) 4-2020-37867 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 3.7.17 

(591) Đen, trắng, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vy 
Vy Việt Nam  (VN) 
Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dược phẩm thực phẩm chức năng, nước uống collagen 

(thực phẩm chức năng), nước uống collagen không cồn, không dùng trong y tế, chế phẩm 

đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế phẩm đặc trị tàn nhang, sữa và các sản phẩm từ sữa, 

mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, kem trị nám (mỹ phẩm), kem ngừa mụn nám da (mỹ phẩm), 

thiết bị dùng trong y tế, phòng thí nghiệm, cụ thể: thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, 

thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu 

thuật, vật tư tiêu hao sử dụng trong y tế, vật tư tiêu hao dùng trong phòng thí nghiệm, quần 

áo, giày dép, phụ kiện thời trang (túi xách, ghim cài áo, thắt lưng, khăn quàng cổ, mũ), 

băng đĩa, phim điện ảnh, phim video, phim hoạt hình. 
 

 
(210) 4-2020-37869 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Viện nghiên cứu và phát triển 
đạo mẫu Việt Nam  (VN) 
Tầng 8, Cung Trí thức thành phố, số 1 

Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Hoạt động văn hóa. 
 

(210) 4-2020-37870 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.2 

(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã sản xuất dầu 
phộng Công Chính  (VN) 
Thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu phộng (dầu lạc). 
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(210) 4-2020-37871 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.4.1; A3.4.4; 4.1.4; 25.5.25; A26.11.8 

(591) Vàng, xanh, đỏ, đen. 

(731) Nguyễn Thị Huyền Mai  (VN) 
Thôn Chàng Chợ, xã Dương Liễu, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-37872 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.4.1; A3.4.4; 4.1.4; 25.5.25; A26.11.8 

(591) Vàng, tím, đỏ, đen. 

(731) Nguyễn Thị Huyền Mai  (VN) 
Thôn Chàng Chợ, xã Dương Liễu, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2020-37873 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.4.1; A3.4.4; 4.1.4; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Vàng, xanh, đỏ. 

(731) Hữu Thị Hường  (VN) 
Xóm Chàng Chợ, xã Dương Liễu, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2020-37874 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trường  (VN) 
Số 42, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm thể thao; câu lạc bộ thể hình; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. 

 

 
(210) 4-2020-37875 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.9.3; 5.5.19; A5.1.5; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, màu da. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
VGREEN  (VN) 
Số 337 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn. 

 

 
(210) 4-2020-37876 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH WONDER UNION  
(VN) 
Tầng 3, tòa C2 D'Capitale Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem dưỡng da. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa, dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc da; 
thẩm mỹ viện tóc. 
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(210) 4-2020-37877 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 5.7.3; 5.3.20; A26.4.6; 26.7.5 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Núi Ông Vệ  (VN) 
Thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, huyện Tân 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống được chưng cất; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang. 

 

 
(210) 4-2020-37880 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ AMZ Việt Nam  (VN) 
Số 44, ngách 16, ngõ 121 Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dao kéo; dụng cụ cắt miếng hoa quả; dụng cụ mài dao bằng thép; bộ đồ ăn [dao, 

dĩa và thìa]; dụng cụ cắt rau củ.    
 

Nhóm 11: Nồi chiên không dầu; thiết bị điều hòa không khí; nồi hấp dùng điện để nấu 
nướng; lò nướng bánh mỳ bằng điện; máy pha cà phê dùng điện; máy sấy tóc; bếp điện; đèn 
điện; ấm đun nước dùng diện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; nồi áp suất dùng điện; tủ 
lạnh; thiết bị tiệt trùng nước.   

 
Nhóm 21: Thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng; rổ giỏ dùng cho mục đích gia dụng; 
dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; bình để uống; lược dùng điện; đồ đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống; dụng cụ nhà bếp.    

 
Nhóm 24: Khăn tắm; chăn; túi ngủ; khăn trải bàn; tấm trải phủ giường. 

 

 
(210) 4-2020-37881 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ AMZ Việt Nam    (VN)
Số 44, ngách 16, ngõ 121 Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể dục; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng 
cụ thể thao]; máy để tập luyện thể dục; vật dụng bảo vệ ống chân [phụ kiện thể thao]; thiết 
bị trò chơi.  

 

 
(210) 4-2020-37882 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ AMZ Việt Nam  (VN) 
Số 44, ngách 16, ngõ 121 Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Vali; túi du lịch; ba lô; túi xách tay, ví dựng tiền, ví bỏ túi; ví tiền, túi cầm tay 

cho phụ nữ. 
 

Nhóm 25: Quần áo trang phục; mũ; dép; khăn quàng cổ; giầy; quần áo tắm. 
 

 
(210) 4-2020-37883 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.4; A26.11.12; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Trắng, tím, xanh dương, hồng. 

(540) 

  

(731) Lê Hà Phương  (VN) 
275 Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; đồ đội đầu; giày; dép. 

 

 
(210) 4-2020-37884 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Tuấn 
Phương Nam  (VN) 
Số 9 Đặng Minh Trứ, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; chiết xuất của hoa (nước hoa); tinh dầu; 

hương liệu [tinh dầu].  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; dược phẩm; 
thảo dược; chế phẩm khử mùi không khí; chất bổ sung dinh dưỡng.  
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Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; thiết bị làm nóng không khí; thiết bị đốt nóng; thiết 
bị bay hơi; thiết bị thổi khí nóng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa xe ô tô, tinh dầu, thiết bị xông tinh dầu, sản phẩm 
chăm sóc sức khỏe như: thực phẩm chức năng, chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp, 
dược phẩm, thảo dược, chất bổ sung dinh dưỡng, đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa 
bát đĩa, máy hút bụi, máy sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy ép trái cây, máy 
xay thịt bằng điện, máy sấy đã dùng điện, tivi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi 
tính, bàn là điện, nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, chảo để rán (không 
sử dụng điện), đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), 
bình thủy (phích), nồi áp suất, bát (chén), chậu.  

 

 
(210) 4-2020-37885 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH PUBLIC 
LAW  (VN) 
Số 27 đường 41, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ 

tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ hoà giải.  
 

 
(210) 4-2020-37886 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
GREENMAX    (VN) 
Số 93, ngõ 354, đường Trường Chinh, 
phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp, tháo tác thủ công; bình phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm 

tay]; bơm phun thuốc trừ sâu; kéo cắt cây; dụng cụ xén lông [tông đơ] gia súc; búa thoát 
hiểm.    

 
Nhóm 21: Dụng cụ khuếch tán dầu thơm, trừ loại khuếch tán bằng thanh sậy, chạy điện và 
không chạy điện; bình lắc hỗn hợp đồ uống; dụng cụ mở nút chai, dùng điện hoặc không 
dùng điện; dụng cụ nhà bếp, vật dụng giữ lạnh/ướp lạnh mang đi được, không dùng điện; 
bình cách nhiệt.   

 
Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; cà phê nhân tạo; bột nở; bột ngô; bột mì; bột khoai tây; 

đường cọ; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; 

đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sôcôla; ngô rang 
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nổ, bỏng ngô; bánh quy; bánh quy giòn; kem lạnh; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì 

sợi; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; mỳ ý (pasta); bánh pizza; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo; bánh mì cuộn.  
 

 
(210) 4-2020-37887 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
GREENMAX     (VN) 
Số 93, ngõ 354, đường Trường Chinh, 

phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu hồi; tinh dầu thanh yên (họ chanh); tinh chất bạc 

hà [tinh dầu]; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; hương liệu cho thực phẩm [tinh 

dầu]. 

 

Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; đồ uống kiêng thích hợp cho mục 

đích y tế, đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 

đích y tế, thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm 

đông khô phù hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; băng dính dùng cho mục 

đích y tế; cao dán; chế phẩm làm trong sạch không khí; muối tắm dùng cho mục đích y tế; 

muối dùng cho nước khoáng để tắm; dầu thơm dùng cho mục đích y tế, nước rửa tay diệt 

khuẩn; rễ cây thuốc; trà thảo dược; bùn để tắm chữa bệnh.  

 

Nhóm 09: ắc quy điện dùng cho xe cộ; ắc quy cho thắp sáng; thiết bị nạp ắc quy; thiết bị 

báo hiệu chống trộm; dụng cụ đo điện; máy đếm tiền. 

 

Nhóm 10: Đệm khí cho mục đích y tế; gối khí dùng cho mục đích y tế; dụng cụ lấy ráy tai; 

gậy chống cho người bệnh; khung đi bộ cho người tàn tật; thiết bị rung xoa bóp.  
 

 
(210) 4-2020-37891 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A25.7.3; 26.4.4; 26.4.9; 1.15.15 

(591) Đỏ, vàng, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoàng Song Hải Petro 
Việt Nam  (VN) 
Số H21, khu phố 3, phường Tam Hoà, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt.  
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(210) 4-2020-37892 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đen, đỏ, vàng, xám, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất NAM 

MINH.HD  (VN) 
Thôn Phí Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; vòng tròn dùng để tập thể dục; thiết bị tập thể dục thể thao. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, phông, bạt, mành, rèm, 
đồ chơi, trò chơi, thiết bị và dụng cụ để tập thể dục thể thao, thiết bị giáo dục, thiết bị 
trường học.  

 

 
(210) 4-2020-37893 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất NAM 

MINH.HD  (VN) 
Thôn Phí Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; vòng tròn dùng để tập thể dục; thiết bị tập thể dục thể thao.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, phông, bạt, mành, rèm, 
đồ chơi, trò chơi, thiết bị và dụng cụ để tập thể dục thể thao, thiết bị giáo dục, thiết bị 
trường học.  

 

 
(210) 4-2020-37895 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Phan Văn Hiệu    (VN) 
Phòng 711, tháp B, tòa nhà Sky City, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng 

da; chế phẩm làm sạch.     
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
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Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế.  
 

 
(210) 4-2020-37896 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Phan Văn Hiệu     (VN) 
Phòng 711, tháp B, tòa nhà Sky City, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng 

da; chế phẩm làm sạch. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-37898 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Cam, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và giáo dục KSC  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, số 138 
Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tổ chức thi chứng chỉ anh ngữ quốc tế; trung tâm 

tiếng anh, giảng dạy bằng tiếng anh; tổ chức và điều khiển hội thảo, câu lạc bộ giải trí hoặc 
giáo dục tiếng anh. 

 

 
(210) 4-2020-37899 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Cam, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và giáo dục KSC    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, số 138 
Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tổ chức thi chứng chỉ anh ngữ quốc tế; trung tâm 

tiếng anh, giảng dạy bằng tiếng anh; tổ chức và điều khiển hội thảo, câu lạc bộ giải trí hoặc 
giáo dục tiếng anh.  
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(210) 4-2020-37900 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Cam, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và giáo dục KSC   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, số 138 

Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tổ chức thi chứng chỉ anh ngữ quốc tế; trung tâm 

tiếng anh, giảng dạy bằng tiếng anh; tổ chức và điều khiển hội thảo, câu lạc bộ giải trí hoặc 

giáo dục tiếng anh.  
 

 
(210) 4-2020-37901 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.4; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh lá mạ, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lưu Triển Hào   (VN) 
54/5 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán nước sâm; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2020-37902 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.7.3; 4.5.15; A25.3.3; 9.7.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, vàng nhạt, 

hồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GALU  (VN) 
29 đường số 5, KDC Vạn Phúc, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo.  
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(210) 4-2020-37903 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Hồng, vàng, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hưng Hiền  
(VN) 
22/1A ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; băng chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; ghế bành cho mục 

đích y tế và nha khoa.  
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; bít tất bằng vải; thắt lưng (trang phục); cà vạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm: khẩu trang y tế thiết bị và dụng 
cụ y tế, quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2020-37904 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đăng Hưng  (VN) 
khu Trần, phường Hạp Lĩnh, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn ngủ; đèn trùm, máy sấy tóc; đèn 

chiếu sáng.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ treo tường; đồng hồ để bàn; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp 
nhiều chức năng]; đồng hồ báo thức.  

 

 
(210) 4-2020-37905 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.3.1; 25.12.1 
(591) Vàng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khánh Toàn  (VN) 
Số 62 phố Hàng Thiếc, phường Hàng 
Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Chuông cửa không dây; thiết bị báo động; đèn báo hiệu; còi báo hiệu; chuông 
cửa điện; khóa điện tử. 
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(210) 4-2020-37906 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Thúy  (VN) 
Số nhà 4b, ngõ 20, phố Nam Dư, tổ 3, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; túi du lịch; cặp da; ba lô; ví đựng tiền.  

 
 

 
(210) 4-2020-37907 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ZIGBANG CO., LTD.    (KR) 

5F, 411, Seocho-daero, Seocho-gu, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để quản lý thông tin cá nhân; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; 

chương trình phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có thể tải về; phần mềm ứng dụng máy 
vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính, có thể tải xuống được; phần mềm máy tính 
cung cấp tính năng bảo mật cho mạng; phần mềm trò chơi có thể tải về được dùng cho điện 
thoại; phần mềm cho phép đồng bộ hóa dữ liệu giữa điện thoại di động và mạng ảo; chương 
trình máy tính để quản lý thông tin cá nhân; phần mềm hệ điều hành máy tính; chương trình 
máy tính để sử dụng internet và web, phần mềm máy tính [ghi sẵn] chương trình máy tính; 
phần mềm cho điện thoại di động; phiếu quà tặng điện tử, có thể tải về; phần mềm dùng cho 
điện thoại thông minh; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu 
trực tuyến; thiết bị ghi, truyền và phát lại âm thanh và hình ảnh. 

 

 
(210) 4-2020-37908 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ZIGBANG CO., LTD.    (KR) 

5F, 411, Seocho-daero, Seocho-gu, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho vay bất động sản, dịch vụ thu tiền thuê nhà bất động sản; dịch vụ 

thẩm định giá bất động sản; cung cấp thông tin bất động sản liên quan đến xây dựng hoặc 
đất đai; đánh giá nhà cửa hoặc đất đai; cung cấp thông tin liên quan đến việc bán tòa nhà 
[bất động sản]; đại lý hoặc môi giới cho thuê các tòa nhà; cho thuê các tòa nhà; dịch vụ 
đánh giá bất động sản; thẩm định và đánh giá bất động sản; đại lý hoặc môi giới cho thuê 
đất; chuẩn bị hợp đồng cho thuê bất động sản; mua bất động sản cho người khác; định giá 
các vấn dề liên quan đến bất động sản; cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản; đại 
lý mua bán bất động sản; dịch vụ bất động sản liên quan đến việc mua bán và cho thuê; 
dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
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văn phòng [bất động sản]; đầu tư bất động sản; cho thuê mặt bằng trong trung tâm mua 
sắm; cho thuê căn hộ; cung cấp thông tin bất động sản thông qua một trang web; định giá 
bất động sản trên internet; dịch vụ đại lý bất động sản nhà ở; đại lý nhà ở; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến bất động sản; dịch vụ nhượng quyền bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ 
khép kín; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ bất động sản qua internet.  

 

 
(210) 4-2020-37911 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.3.3; 26.1.1; 5.7.3; 26.13.1 
(731) WEMBS MARKETING SDN. BHD.  

(MY) 
4, Jalan Rosmerah 1/4, Taman Johor 
Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor, 
Malaysia.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh quy; bánh xốp; bánh kẹo; đường; 

mì ăn liền.  
 

 
(210) 4-2020-37912 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.11; 18.1.23 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ VDC   (VN) 
Số 4 kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2020-37914 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.1; 26.13.25; 26.4.1; 

A26.4.18; 26.3.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH YHG HUA Việt 
Nam  (VN) 
Số 11, đường 3A, KCN Biên Hòa II, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 07: Bình xăng con (bộ chế hòa khí) của xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2020-37917 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 5.13.4; 6.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Mộc 
Sơn  (VN) 
Bản Chàm, xã Tam Tiến, huyện Yên 
Thế, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2020-37918 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HECTOR MART  
(VN) 
74 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm và đồ uống, hàng nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, 

phân bón.  
 

 
(210) 4-2020-37919 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Giản Quốc Thành  (VN) 
Phòng 11.20 Lô M, Chung cư Bàu Cát 2, 
đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm dùng cho người; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán 

dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán bộ mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-37920 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Giản Quốc Thành  (VN) 
Phòng 11.20 lô M, chung cư Bàu Cát 2, 
đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm dùng cho người; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán 
dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán bộ mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-37921 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Giản Quốc Thành  (VN) 
Phòng 11.20 lô M, chung cư Bàu Cát 2, 
đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm dùng cho người; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán 

dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán bộ mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-37922 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Nâu, nâu nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần TM - XNK 

Thành Phát  (VN) 
11 đường số 3, khu dân cư Gia Hòa, ấp 
5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến sấy khô); yến sào đã qua sơ chế; yến sào chế biến; thực phẩm 

làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); tổ yến thô. 
 

Nhóm 40: Gia công làm sạch tổ yến. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi yến; thu hoạch tổ yến. 
 

 
(210) 4-2020-37923 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần TM - XNK 

Thành Phát  (VN) 
11 đường số 3, khu dân cư Gia Hòa, ấp 
5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); áo khoác; quần áo ngủ; áo sơ mi; váy; quần dài. 
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(210) 4-2020-37924 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH xuất khẩu UNI  
(VN) 
Lầu 2, tòa nhà Master, số 41-43 Trần 

Cao Vân, phường 6, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Năng lượng sinh khối, cụ thể là: viên nén gỗ, củi trấu ép viên, gỗ băm, mùn cưa 

ép bánh, vỏ cứng hạt điều. 

 

Nhóm 19: Ván ép, cụ thể là: ván sàn container, ván xây dựng, ván lạn. 

 

Nhóm 22: Phế liệu gỗ, cụ thể là: mùn cưa, dăm bào, bột gỗ. 

 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, cụ thể là: vỏ lụa hạt điều, viên trấu nén. 

 

 
(210) 4-2020-37925 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(731) Công ty TNHH xuất khẩu UNI  
(VN) 
Lầu 2, tòa nhà Master, số 41-43 Trần 

Cao Vân, phường 6, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Năng lượng sinh khối, cụ thể là: viên nén gỗ, củi trấu ép viên, gỗ băm, mùn cưa 

ép bánh, vỏ cứng hạt điều. 

 

Nhóm 19: Ván ép, cụ thể là: ván sàn container, ván xây dựng, ván lạn. 

 

Nhóm 22: Phế liệu gỗ, cụ thể là: mùn cưa, dăm bào, bột gỗ.  

 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, cụ thể là: vỏ lụa hạt điều, viên trấu nén. 
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(210) 4-2020-37926 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại quốc tế Phương 
Tuyến  (VN) 
57 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37927 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại quốc tế Phương 
Tuyến  (VN) 
57 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37928 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE. LTD.  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không cồn. 

 

 
(210) 4-2020-37929 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES 

APS  (DK) 
Langchrogade 1, DK-1411 Copenhagen, 
Denmark 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Xenluloza; chất dẫn xuất của xenluloza [hóa chất]; ete xenluloza dùng trong 

công nghiệp. 
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(210) 4-2020-37930 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Bùi Minh Tâm  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo; xuất bản sách; tạo ra tài liệu xuất 

bản điện tử; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo 
dục. 

 
Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ trị liệu; dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ thú y. 

 

 
(210) 4-2020-37931 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 25.5.25; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa dược Hữu 
Tín  (VN) 
Lô C2 đường số 2, KCN Hải Sơn, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho ngành thú y; thuốc dùng cho ngành thủy sản. 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hóa chất, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi gia cầm và chăn nuôi thủy sản, thuốc dùng cho ngành thú y, thuốc dùng cho ngành 
thủy sản, dược phẩm, mua bán nguyên phụ liệu dệt, nhuộm.  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi. 

 

(210) 4-2020-37932 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.7.21 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH CHOOSE  (VN) 
15A Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví bỏ túi; cặp bằng da hoặc bìa giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2020-37934 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1; 2.5.1; A2.5.22; 2.7.1 

(591) Nâu, cà phê sữa, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BABYDOLL  (VN) 
108 Thống Nhất, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn; đồng phục. 
 

 
(210) 4-2020-37935 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 1.15.21; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH National State 
Industries Vina  (VN) 
Thôn Phù Lão, xã Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn led, đèn compact); đèn sợi đốt; đèn 

chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà. 
 

 
(210) 4-2020-37936 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 1.15.21; 1.15.15 

(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH National State 
Industries Vina  (VN) 
Thôn Phù Lão, xã Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn led, đèn compact); đèn sợi đốt; đèn 

chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà. 
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(210) 4-2020-37939 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.9.24; 3.9.15; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lam, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển sản xuất Hạ Long  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Green bay, đường Hoàng 
Quốc việt, phường Hùng Thắng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến bao gồm: con hàu (không còn sống); hàu sữa đã sơ chế; 

hải sản đã sơ chế hoặc chế biến, đóng hộp; hải sản đã được bảo quản, đóng hộp. 
 

Nhóm 31: Hàu sữa (còn sống); hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán buôn, bán lẻ các sản phẩm 
thực phẩm gồm: con hàu không còn sống, hàu sữa đã sơ chế, hải sản đã sơ chế hoặc chế 
biến, hải sản đã được bảo quản, hàu sữa (còn sống), hải sản tươi sống. 

 

 
(210) 4-2020-37940 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
tổ yến Việt nam VINBIRDNEST  
(VN) 
15 đường Lý Nhơn, xã An Thới Đông, 
huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến sơ chế (yến sào); tổ yến làm sạch; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; tổ 

yến (yến sào) chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào và tổ yến; xuất nhập khẩu yến sào và tổ yến.  
 

 
(210) 4-2020-37941 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
tổ yến Việt Nam VINBIRDNEST  
(VN) 
15 đường Lý Nhơn, xã An Thới Đông, 
huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến sơ chế (yến sào); tổ yến làm sạch; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; tổ 

yến (yến sào) chế biến.    
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào và tổ yến; xuất nhập khẩu yến sào và tổ yến.  
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(210) 4-2020-37942 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nấm Miền Nam  
(VN) 
213/120 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2020-37944 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Hóa Sinh Việt Nam   (VN) 
Số nhà 9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  

 

 
(210) 4-2020-37946 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư Tây 
Đô Long An   (VN) 
Lô B212, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hoà, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, 

thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 

 
(210) 4-2020-37947 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mỹ  (VN) 
111 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại điện tử như: thiết bị sạc pin, tai nghe, ốp lưng điện thoại-máy 

tính bảng (không bao gồm các sản phẩm: dây điện, dây cáp điện các loại, dây cáp thông tin, 
dây điện bọc nhựa, hộp choá đèn chiếu sáng).  
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(210) 4-2020-37948 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mỹ  (VN) 
111 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại điện tử như: thiết bị sạc pin, tai nghe, ốp lưng điện thoại-máy 

tính bảng.  
 

 
(210) 4-2020-37949 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 4.5.3; 24.13.1; 

24.17.5 
(591) Vàng chanh, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ERBE PHARMA  
(VN) 
175 Tam Bình, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm và chế phẩm dược, đồ trang điểm, hóa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-37950 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Trịnh Phúc Khuê  (VN) 
35D Lê Lợi, phường 2, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi, bạc đạn, mô tơ, 

máy bơm, máy khoan, van xả  
 

 
(210) 4-2020-37951 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7 
(731) ZHEN WU  (CN) 

Nanyang Village, Xincheng Town, 
Ruian City, Zhejiang Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: ổ líp dùng cho xe cộ mặt đất; đầu máy cho phương tiện giao thông trên bộ; 
phanh cho xe cộ; giảm xóc cho ô tô; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp ly 
hợp cho xe cộ trên mặt đất; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao thông trên 
bộ; khớp ly hợp cho xe máy; xích truyền động cho xe cộ mặt đất; trục truyền động cho xe 
cộ mặt đất.  
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(210) 4-2020-37952 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Dương Văn Hoàng   (VN) 

Thôn 5, xã Tăng Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xịt muỗi và côn trùng; chế phẩm diệt ruồi; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu 

bọ; chế phẩm khử mùi không khí; nước rửa tay diệt khuẩn; chất tẩy dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-37953 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 3.7.17; A26.4.18; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) Đoàn Xuân Điền   (VN) 

Xóm 7 đội 9, xã Nghĩa Phong, huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo; áo nịt ngực [áo lót]; giày; dép.  

 

 
(210) 4-2020-37954 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; xà phòng 

diệt khuẩn; tã lót trẻ em.  

 
 

(210) 4-2020-37955 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại BOBODAK   (VN) 
166/5 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; tinh dầu; hương liệu cho đồ uống [tinh dầu]; hương 
liệu cho thực phẩm [tinh dầu]; dầu xả tóc.  

 

Nhóm 29: Dầu dừa dùng cho thực phẩm; trái cây đông lạnh; trái cây, đã chế biến; dầu dùng 
cho thực phẩm; hạt, đã chế biến; rau củ quả, đã chế biến.  

 

Nhóm 30: Mật ong; hạt tiêu; trà; đồ uống trên cơ sở trà; nghệ; giấm. 
 

 
(210) 4-2020-37956 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1 
(591) Vàng, cam, trắng, xám, đen, đỏ. 
(731) Lê Thị Hoa   (VN) 

Thôn Phú Cường, xã Hướng Đạo, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 

(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và hướng dẫn tập luyện yoga; dịch vụ câu lạc bộ yoga [huấn 
luyện thể hình và sức khỏe]; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ huấn luyện [đào tạo]; điều 
hành các lớp thể dục thể hình; khóa đào tạo từ xa. 

 
 

(210) 4-2020-37957 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 19.7.1; A19.11.25; 24.1.1; 21.3.13 
(591) Xám đen, trắng, đỏ nâu, đỏ, đen. 
(731) 1. Trần Lê Kim Quốc   (VN) 

86 - 88 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Từ Ngọc Nam  (VN) 
76 bà Hom, phường 13, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; hướng dẫn tập thể dục 
thẩm mỹ; trung tâm hướng dẫn tập yoga; dịch vụ giải trí. 

 
 

(210) 4-2020-37958 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.16; A3.1.24; 3.1.6; A5.5.20; 5.5.19; 

25.1.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, xanh lá, xanh lá đậm. 
(731) Nguyễn Thiếu Lan   (VN) 

Số 19B tổ 3, khu phố 4, phường Quang 
Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ cung cấp th−c ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn.  

 

 
(210) 4-2020-37959 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.5.24; 3.5.7; A24.17.9 
(731) Nguyễn Phan Uyên Phương  

(VN) 
A3/34 đường Hiền Vương, phường 
Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn 
choàng cổ], đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ, mắt kính.  

 

 
(210) 4-2020-37960 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.7 
(591) Vàng ánh nhạt, đỏ cam. 
(731) Mai Nguyễn Trọng Nhân   (VN) 

126 Lô P cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chi 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem; bánh mì; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; nước xốt (gia vị).  

 

 
(210) 4-2020-37961 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 24.17.18 
(731) Từ Thị Sao  (VN) 

Thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức (chuỗi hạt để trang sức, móc đeo 
làm bằng vàng để trang sức, ghim cài đề trang sức, dây bằng kim loại quý và hộp đựng 
bằng kim loại quý). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm kim loại quý và hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ 
hoàn kim, đá quý và bán quý, bộ phụ kiện để làm đồ trang sức (chuỗi hạt để trang sức, móc 
đeo làm bằng vàng để trang sức, ghim cài để trang sức, dây bằng kim loại quý và hộp đựng 
bằng kim loại quý), đồ trang sức bằng hạt huyền, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2020-37962 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 03.17; A3.1.24; 18.1.11 
(591) Đen, đỏ, vàng cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Jay Hannah  

(VN) 
369A Tân Sơn Nhì, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 

khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thức ăn và thực phẩm bổ sung kháng sinh cho thú 
cưng, chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn động vật, quần áo cho thú cưng, phụ kiện cho 
thú cưng (dây dắt, vòng co, chuông đeo cổ, yếm, khớp mỏ, thẻ tên thú cưng), đồ chơi cho 
thú cưng, dụng cụ ăn uống (tô, bát, khay, bình), chuồng, nệm (đệm), lồng vận chuyển, ba 
lô, túi xách, mỹ phẩm dành cho thú cưng, thú cưng (chó, mèo). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [khách sạn) cho động vật; cung cấp nơi nhốt giữ 
động vật. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho động vật (Spa); dịch vụ y tế dành cho 
động vật. 

 

 
(210) 4-2020-37963 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Optimax  (VN) 
9/11 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khẩu trang. 
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(210) 4-2020-37967 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Đặng Vũ Lâm  (VN) 

Thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, huyện 
Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn trang trí nội thất các loại; bóng đèn xe gắn máy và ô tô; đèn led; đèn 

chiếu sáng; đèn ốp tường. 
 

 
(210) 4-2020-37969 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Đoàn Đông Hải  (VN) 

350 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; gia vị; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng trà); đồ uống Sôcôla có sữa. 

 

 
(210) 4-2020-37970 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Hồng đậm, trắng, ghi, ghi nhạt, xanh 

nhạt. 
(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 PARIS, 
FRANCE 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử mùi; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh và dùng 

cho da; nước thơm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh và dùng cho da; kem làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh và dùng cho da; xà phòng làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh và 
dùng cho da; xà phòng dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng khi tắm; len bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn 
lau được thấm nước thơm mỹ phẩm; nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; 
nước thơm dùng cho tóc. 
Nhóm 05: Chế phẩm khử trùng dạng bánh dùng trong da liễu và phụ khoa; chế phẩm khử 
trùng dạng lỏng dùng trong da liễu và phụ khoa; chế phẩm khử trùng dạng thuốc mỡ dùng 
trong da liễu và phụ khoa; chất tẩy uế; xà phòng có chứa thuốc. 
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(210) 4-2020-37971 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Hiệp Phú Hưng  (VN) 
81 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe đạp: khung xe; vè xe (chắn bùn); kính chiếu hậu; niềng xe (vành 

xe); nan hoa, bố thắng (má phanh); dây thắng (dây phanh); chân chống xe; đùm xe (moay-
¬). 

 

 
(210) 4-2020-37973 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; dầu 

gội đầu; xà phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2020-37974 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
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dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 

từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 

gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 

uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 

và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-37975 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; gieo 

trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế.  
 

 
(210) 4-2020-37976 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-37977 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 

từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 

gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 

uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 

và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-37978 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu spa; gieo 

trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế.  
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(210) 4-2020-37979 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.1.1; 1.15.15; 26.1.1; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, xanh lơ, 

xanh dương, hồng, vàng da, xanh nước 

biển, xanh da trời, tím, da cam, trắng, 

tím nhạt, xám. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đông 
¸  (VN) 
Lô A2-CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-37980 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.1.1; 1.15.15; 26.1.1; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, xanh lơ, 

xanh dương, hồng, vàng da, xanh nước 

biển, xanh da trời, da cam, trắng, xám, 

da cam nhạt, nâu, vàng nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đông 
¸     (VN) 
Lô A2-CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-37981 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A19.13.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, ghi, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37982 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.10; 26.1.2; 26.15.15; 5.7.27 
(591) Trắng, đen, xám, ghi, nâu, đỏ, nâu sẫm. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37984 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.10; 5.3.11; 5.3.16; 25.7.25 
(591) Trắng, đen, ghi sẫm, xám, xanh lá cây, 

xanh lá cây sẫm, ghi, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-37985 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, khẩu trang y tế, găng tay 

y tế, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần.  
 

 
(210) 4-2020-37986 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO     (VN) 
Lô 08 - 09 cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2020-37987 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO   (VN) 
Lô 08 - 09 cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-37988 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO    (VN) 
Lô 08 - 09 cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37989 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO    (VN) 
Lô 08 - 09 cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37990 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO   (VN) 
Lô 08 - 09 cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-37991 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO     (VN) 
Lô 08 - 09 cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-37992 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.3.3; A26.11.9 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thăng Long   (VN) 
Phòng 40-OT06 Landmark 81, 
Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 

(210) 4-2020-37993 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Hạt dùng làm đồ trang sức; vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang 

sức); tượng bằng kim loại quý; vòng cổ (đồ trang sức); đá quý.   
 

Nhóm 35: Mua bán: kim loại quý, hợp kim của kim loại quý, đá quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, đá quý được đánh bóng, đá quý nhân tạo, vật dụng bán tinh chế từ đá quý được 
dùng để sản xuất đồ trang sức, dụng cụ đo thời gian, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồ trang 
sức, đồ trang sức giả, đồ trang sức cho y phục, y phục Phật giáo, sách, báo, tạp chí, lịch, 
nhẫn, vòng đeo tay, hoa tai, vòng cổ, huy hiệu (đồ trang sức), vòng đeo chìa khóa, đồ trang 
sức làm bằng kim loại quý, đồ trang sức làm bằng đá quý, tượng nhỏ làm bằng kim loại 
quý, tượng nhỏ làm bằng đá quý, tác phẩm nghệ thuật làm bằng kim loại quý, tác phẩm 
nghệ thuật làm bằng đá quý, đồ chứa đựng làm từ kim loại quý, đồ gỗ mỹ nghệ, bàn, ghế, 
tủ, ghế sô pha, đồ gỗ nội ngoại thất, kệ tivi, giường, võng xếp, tủ quần áo thảm, gối, gỗ 
thành phẩm, gỗ bán thành phẩm, gỗ dán, gỗ xây dựng, bình phong, phần mềm máy tính; 
dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn tiếp thị và quảng 
cáo trong ngành công nghiệp truyền thông; tiếp thị hàng hóa của người khác thông qua các 
phương tiện truyền thông trực tuyến; marketing. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy, tư vấn tâm linh; tiến hành các nghi lễ tôn giáo; lập số 
tử vi; tổ chức các buổi lễ tôn giáo. 

 
 

(210) 4-2020-37994 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam   (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 14: Hạt dùng làm đồ trang sức; vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang 
sức); tượng bằng kim loại quý; vòng cổ (đồ trang sức); đá quý.    

 
Nhóm 35: Mua bán: kim loại quý, hợp kim của kim loại quý, đá quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, đá quý được đánh bóng, đá quý nhân tạo, vật dụng bán tinh chế từ đá quý được 
dùng để sản xuất đồ trang sức, dụng cụ đo thời gian, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồ trang 
sức, đồ trang sức giả, đồ trang sức cho y phục, y phục Phật giáo, sách, báo, tạp chí, lịch, 
nhẫn, vòng đeo tay, hoa tai, vòng cổ, huy hiệu (đồ trang sức), vòng đeo chìa khóa, đồ trang 
sức làm bằng kim loại quý, đồ trang sức làm bằng đá quý, tượng nhỏ làm bằng kim loại 
quý, tượng nhỏ làm bằng đá quý, tác phẩm nghệ thuật làm bằng kim loại quý, tác phẩm 
nghệ thuật làm bằng đá quý, đồ chứa đựng làm từ kim loại quý, đồ gỗ mỹ nghệ, bàn, ghế, 
tủ, ghế sô pha, đồ gỗ nội ngoại thất, kệ tivi, giường, võng xếp, tủ quần áo thảm, gối, gỗ 
thành phẩm, gỗ bán thành phẩm, gỗ dán, gỗ xây dựng, bình phong, phần mềm máy tính; 
dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn tiếp thị và quảng 
cáo trong ngành công nghiệp truyền thông; tiếp thị hàng hóa của người khác thông qua các 
phương tiện truyền thông trực tuyến; marketing. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy, tư vấn tâm linh; tiến hành các nghi lễ tôn giáo; lập số 
tử vi; tổ chức các buổi lễ tôn giáo. 

 

 
(210) 4-2020-37995 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.11.2; 15.7.1 (540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Ngọc   (VN) 
Số 4 Nguyễn Văn Dưỡng, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: balô cặp da, túi xách tay, ví tiền, dây đeo vai [dây đai] bằng da thuộc, 

đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, vật liệu giả da (da giả), quần áo, giày dép, 
mũ (nón), thắt lưng (dây nịt), tất (vớ), khăn quàng cổ (khăn choàng cổ). 

 

 
(210) 4-2020-37996 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 1.15.5; 26.7.5; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng, cam, vàng đậm, vàng nhạt, 

nâu đậm, nâu nhạt, xám, đen, vàng đất. 

(540) 

  

(731) Phạm Trung Dũng   (VN) 
168 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh       
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do 
nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2020-37997 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 10.5.25; 4.5.21; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khẩu trang Kiên Giang   (VN) 
P20 căn 39 đường số 10, khu đô thị Phú 
Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang      

 
(511)   Nhóm 09: Mặt nạ bảo hộ. 

 

 
(210) 4-2020-37998 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A1.1.10; A1.1.2; 

A26.11.8 
(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền   (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 
 
(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng rổ, bóng đá, bóng 

ném, bóng bầu dục, bao và túi để bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 
 

 
(210) 4-2020-37999 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.4; 3.13.5; A25.7.5; 25.7.25; 26.13.1
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền   (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 
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(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, bóng 
bầu dục, bao và túi để bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 

 

 
(210) 4-2020-38000 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 

 
(210) 4-2020-38001 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.1.12; A5.1.7; 

7.3.11; A26.11.8; 6.7.4; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nam Cần Thơ  
(VN) 
Thửa đất số 1207, 1210, 1217, 1815, 
2160, 1201, 2053, 2229 tờ bản đồ số 6, 
ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho 

các chuyến tham quan; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; môi giới 
vận tải; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện: dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời 
[khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2020-38002 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, nâu đất, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp và 
thực phẩm Nhà Bè  (VN) 
Tòa nhà Dragon Hill, số 15A1 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: hệ thống tưới nước tự động, máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp, ống 
mềm để tưới nước, hệ thống ống dẫn nước, dụng cụ để tưới cây, đầu vặn cho ống và đường 
ống dẫn. 

 

 
(210) 4-2020-38003 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ xuất nhập khẩu Mai 
Khoa   (VN) 
Thôn Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38004 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.3; A24.15.7 
(591) Vàng, xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH SPORTSHOP.VA  

(VN) 
122/36 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 

hoặc trị liệu; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất; 
chất bổ sung ăn kiêng; sản phẩm bổ sung dinh dưỡng dành cho chế độ dinh dưỡng thể thao, 
rèn luyện hình thể, tập luyện cơ bắp. 

 

 
(210) 4-2020-38008 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A17.3.2; A14.5.2 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kế toán thuế 
TAXKEY  (VN) 
Tầng 2, số 225 Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Kế toán; dịch vụ kế toán; kiểm toán doanh nghiệp, tư vấn nghiệp vụ thương mại; 
kiểm toán tài chính; dịch vụ khai thuế; tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh 
doanh; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; lập các báo cáo thống kê 
tài khoản, lập các báo cáo thống kê kế toán.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trợ giúp khách hàng; tư vấn 
về sở hữu trí tuệ; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật; dịch vụ 
soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ theo dõi pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ soạn thảo tài 
liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ hòa 
giải.  

 

 
(210) 4-2020-38009 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A17.3.2; A14.5.2 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kế toán thuế 
TAXKEY   (VN) 
Tầng 2, số 225 Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 35: Kế toán; dịch vụ kế toán; kiểm toán doanh nghiệp, tư vấn nghiệp vụ thương mại; 
kiểm toán tài chính; dịch vụ khai thuế; tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh 
doanh; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; lập các báo cáo thống kê 
tài khoản, lập các báo cáo thống kê kế toán.    

 

Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trợ giúp khách hàng; tư vấn 
về sở hữu trí tuệ; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật; dịch vụ 
soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ theo dõi pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ soạn thảo tài 
liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ hòa 
giải.  

 

 
(210) 4-2020-38010 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Eco Xanh Việt 
Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 83 Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Tấm lót sơ sinh; tã lót trẻ em  
 

Nhóm 21: Cốc giấy, đĩa giấy; bát giấy; ống hút để uống bằng giấy.  
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Nhóm 24: Khăn sữa (khăn xô, khăn gạc); khăn vải khô đa năng; tấm lót xu bằng vải; tấm 
lót vải; hàng đồ dùng cho mẹ và bé cụ thể là miếng vải dùng để thay tã cho em bé. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: tấm lót sơ sinh, tã trẻ em, 
cốc giấy, đĩa giấy, bát giấy, ống hút để uống bằng giấy, khăn sữa (khăn xô, khăn gạc), khăn 
vải khô đa năng, tấm lót xu bằng vải, tấm lót vải, hàng đồ dùng cho mẹ và bé cụ thể là 
miếng vải dùng để thay tã cho em bé.  

 

 
(210) 4-2020-38011 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.3 
(591) Trắng, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương Giang  (VN) 
P110 Số 23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo caramen.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán ăn nhanh; quán cà phê; quán ăn caramen.  

 

 
(210) 4-2020-38012 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 26.1.1; 2.5.3 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

hồng, nâu, trắng. 
(731) Lô Quốc Thuần  (VN) 

78/17 Bạch Vân, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Giò lụa; xúc xích; thịt hộp; thịt xông khói; pate; thực phẩm được chế biến từ thịt. 
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh nướng; bánh ngọt; bánh quy mặn; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2020-38013 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.1.16; A5.1.5; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Thành Vũ  (VN) 

71/48/3A đường số 6, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến và được bảo quản như: hạt điều rang muối, hạt dẻ, hạt hạnh 
nhân, hạt óc chó, hạt đậu phộng, hạt mắc ca.  

 

 
(210) 4-2020-38014 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Trần Thị Minh Thư  (VN) 

Số 25, đường C27, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà. 

 

 
(210) 4-2020-38015 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.4 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật An 

Phúc  (VN) 
163 đường số 8, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: thiết bị y tế, khẩu trang y tế, mũ (nón) y tế, quần áo y tế, 

găng tay y tế, thiết bị và dụng cụ y khoa, thiết bị và dụng cụ chỉnh hình, thiết bị và dụng cụ 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2020-38016 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.15; A9.7.19; A11.1.6; A11.3.7; 

26.1.1 
(591) Đen, trắng, hổ phách, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tú 
Anh  (VN) 
59/15 -17 - 19 Nguyễn Sơn, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2020-38018 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 25.1.6; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Công  (VN) 
27B4- Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày bảo hộ lao động. 
 

 
(210) 4-2020-38019 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 25.1.6; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Công   (VN) 
27B4 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày bảo hộ lao động. 
 
 

(210) 4-2020-38020 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A7.1.11; 6.7.4; 7.11.1; A6.3.20 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu nhạt, xanh da 

trời nhạt, xanh lá cây nhạt, trắng. 

(731) Đặng Hương Giang  (VN) 
Tổ 12, phường Nguyễn Thái Học, thành 

phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống do nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ quán ăn; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống mang về; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 
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(210) 4-2020-38021 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.1; A26.3.5; 

A25.7.7 
(591) Xanh, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Lưu Đức Hiển  (VN) 
166 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê sữa; hương liệu cà 

phê; cà phê chưa rang. 
 

 
(210) 4-2020-38022 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 13.1.6; 26.4.4; 25.5.25; 

15.7.1 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trung tâm 
tiêu chuẩn chất lượng và 
Kiểm định Giám định TSI  (VN) 
Số 1-A8, TT Học Viện Thanh Thiếu 
Niên Việt Nam, ngõ 33 phố Chùa Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng 

dẫn thao tác thử]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 

Nhóm 42: Kiểm tra chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; thử nghiệm, phân tích và đánh giá sản phẩm và dịch vụ của người khác để xác định sự 
phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận; dịch vụ tư vấn công nghệ; dịch vụ tư vấn kiểm soát chất 
lượng. 

 

 
(210) 4-2020-38024 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.5.25; A5.3.13; A5.3.14; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh nước 

biển, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH sơn DELUK Việt 

Nam  (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn chống gỉ; sơn lót; chất pha loãng sơn. 
 

 
(210) 4-2020-38025 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh lá cây, hồng. 

(731) Công ty TNHH Thiết bị Y tế 
Vạn Phúc Medec  (VN) 
Lô C3 - 8, C3 - 9 Phạm Văn Xảo, 

phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang kháng khuẩn dùng cho y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân 

viên y tế; trang phục bảo hộ dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38026 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.21; 2.9.1; 26.15.15 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH ENTER Việt Nam  
(VN) 
13B3 khu dân cư Êm Đềm, đường Hà 

Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 

Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy rửa, không 

dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; mỹ phẩm; chế phẩm để giặt; khăn lau em bé được tẩm chế phẩm làm 

sạch. 
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần tã trẻ em; quần tã dùng cho người không tự chủ được; miếng 

lót của quần lót [vệ sinh]; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt kiến gián. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; yếm dãi của trẻ em bằng 

giấy; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; khăn tay bỏ túi bằng giấy. 
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(210) 4-2020-38027 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 14: Huân chương, huy chương; tiền xu lưu niệm; huy hiệu bằng kim loại quý.  
 

Nhóm 16: Các ấn phẩm in, cụ thể là sách, tạp chí, tạp chí định kỳ và bản tin trong lĩnh vực 
khoa học, y học, quan hệ con người và chính trị và kinh tế; báo lưu hành chung; tạp chí định 
kỳ trong lĩnh vực khoa học, y học, quan hệ con người và chính trị và kinh tế; sách trong lĩnh 
vực khoa học, y học, quan hệ con người và chính trị và kinh tế; sổ ghi chép; vé in; mẫu in; 
kẹp sách, tờ tem lưu niệm; thiệp chúc mừng; bưu thiếp; phong bì thư; bút chì; bản mô 
phỏng nghệ thuật đồ họa; ấn phẩm, cụ thể là bản in báo cáo trong lĩnh vực khoa học, y học, 
quan hệ con người và chính trị và kinh tế; ảnh chụp; thạch bản; áp phích; tranh in dầu; ấn 
phẩm dưới dạng cuốn sách nhỏ hoặc tờ gấp trong lĩnh vực khoa học, y học, quan hệ con 
người và chính trị và kinh tế. 

 
Nhóm 18: Túi xách, ví, vali. 

 
Nhóm 21: Đĩa bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ. 

 
Nhóm 35: Quản lý điều hành, tư vấn quản lý điều hành cho quỹ từ thiện, quỹ viện trợ, quỹ 
tài trợ, quỹ khen thưởng, các chương trình phi lợi nhuận vì cộng đồng; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh liên quan đến quản lý, tiếp thị và quảng bá các chiến dịch gây quỹ từ thiện. 

 
Nhóm 36: Quỹ từ thiện; quỹ viện trợ; quỹ học bổng; tổ chức quyên góp quỹ; quỹ hỗ trợ tài 
năng trẻ; quỹ cống hiến vì sự nghiệp giáo dục; quỹ khuyến học; quỹ giải thưởng vì sự phát 
triển của cộng đồng; dịch vụ tài chính; hỗ trợ tài chính cho các quỹ từ thiện, quỹ giải 
thưởng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo, bài giảng, 
triển lãm, hội nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề phục vụ các mục đích văn hóa, giáo dục 
trong lĩnh vực khoa học, y tế, quan hệ con người, chính trị và kinh tế; xuất bản điện tử, cụ 
thể là xuất bản các văn bản và tác phẩm đồ họa của người khác trên cd-rom, dvd và internet 
có nội dung về khoa học, sức khỏe, quan hệ con người và chính trị và kinh tế; sản xuất phim 
điện ảnh; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; xuất bản sách giáo khoa; 
xuất bản sách và sách giáo khoa; tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, giải 
trí miễn phí cho cộng đồng hoặc cho mục đích từ thiện. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong các lĩnh vực vật lý, hóa học và y sinh học 
và trong lĩnh vực văn học; cung cấp thông tin về đổi mới và phát triển khoa học. 
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(210) 4-2020-38030 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Đỗ Thị Thúy  (VN) 

Số 99, ngõ 233 đường Chiến Thắng, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Máy hút sữa; máy hút mũi dãi; nhiệt kế hồng ngoại dùng cho mục đích y tế; túi 

trữ sữa; bình sữa cho trẻ em bú; dụng cụ rơ lưỡi cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2020-38033 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INBIUS  (VN) 
220A Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); quần áo - trang phục; đồ đi ở chân; áo khoác choàng - áo 

va-rơi (trang phục); quần yếm - bộ áo liền quần (trang phục chống bụi, mặc ngoài khi làm 
việc); áo sơ mi. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; hương liệu cà phê; mật 
ong; trà. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến đi trên biển; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; dịch vụ giao 
hàng; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đóng chai. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh. 

 

 
(210) 4-2020-38035 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Đỗ Văn Đoàn  (VN) 

TT Công ty giống gia súc, tổ 14 Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn cho chim; vật nuôi gây giống; thức ăn cho gia 
súc; thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2020-38036 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Trần Duy Khương  (VN) 

Khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. 

 

 
(210) 4-2020-38039 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 25.7.25; A5.5.20; 

25.1.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, hồng.

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Linh  (VN) 
Căn hộ 1602-CT1 chung cư C14 Bộ 
Công An, tổ dân phố 16, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; trà thảo dược các loại (đồ uống trên cơ sở trà, không nhằm mục đích y tế); 

bột ngũ cốc; bột ngũ cốc dinh dưỡng các loại. 
 

 
(210) 4-2020-38040 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.11; A26.4.18; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh Hào 
Phong   (VN) 
200 Nguyễn Tiểu La, phường 08, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cơm gà, hủ tiếu mì. 
 

 
(210) 4-2020-38044 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

AMIFAM Việt Nam  (VN) 
Số 3, hẻm 2/1, ngõ 2 đường Nguyễn 
Trực, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38045 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; 1.5.1; 24.15.1; 26.4.9 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng nội 
thất Quốc Tế 69   (VN) 
115/29 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Phòng tắm kính; bồn tắm; bồn cầu; chậu rửa (lavabo); vòi sen; máy nước nóng 

lạnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán phòng tắm kính; mua bán hàng ngũ kim; mua bán linh phụ kiện dùng 
cho phòng tắm kính như kẹp kính, kiềng giữ kính, bản lề cửa, tay nắm cửa, móc áo, móc 
treo khăn. 

 

 
(210) 4-2020-38046 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.2.1 (540) 

  

(731) Phạm Văn Trung   (VN) 
427/22/40 Minh Phụng, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhông dùng cho xe máy, vòng bi (bạc đạn) dùng cho xe máy, má 
phanh (bố thắng), xích xe máy (sên), săm xe máy, bánh răng truyền động cho xe máy,mỡ 
bôi trơn, dầu nhớt (xe máy), lốp xe máy, phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2020-38048 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ tươi, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất SEIKO  (VN) 
20 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; trái cây đông lạnh; trái cây, đã chế biến; tỏi được bảo quản; 

rau củ quả, đã chế biến; ớt được bảo quản. 
 

Nhóm 31: Củ hành; quả dừa; quả tươi; rau tươi; trái cây có múi, tươi; quả chanh tươi. 
 

Nhóm 32: Chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
cồn; nước ép trái cây; nước quả [đồ uống]; nước ép rau [đồ uống]; đồ uống không cồn có 
hương vị cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; giới thiệu sản phẩm; quản lý quá trình đặt hàng; 
đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, 
mua bán các loại trái cây. 

 

 
(210) 4-2020-38052 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần Maxwin Việt 

Nam   (VN) 
Lô dịch vụ khu công nghiệp Phúc Sơn, 
xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay].  

 

Nhóm 09: ổ cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện, hộp cầu dao diện [điện]; vỏ bọc cho ổ 
cắm điện; dây dẫn điện.  

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống 
và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị lọc 
nước.  
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(210) 4-2020-38053 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Xanh rêu, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Minh Hảo  (VN) 
Số 60A, ngõ 612 đường La Thành, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (tất cả không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả 

được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

 
(210) 4-2020-38054 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.1; 1.15.3; 26.3.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao Nano Quốc tế   (VN) 
B12B-08 khu chức năng ĐT thành phố 
xanh, đường Hàm Nghi, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêrn, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước giặt xả kháng khuẩn, nước súc miệng, nước tẩy rửa đa năng, nước 

lau sàn, nước rửa chén bát, dung dịch vệ sinh phụ nữ, nước rửa và bảo quản hoa quả, dung 
dịch chăm sóc nội- ngoại thất ô tô, dung dịch tẩy rửa công nghiệp, dung dịch xử lý môi 
trường, dung dịch hỗ trợ nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2020-38055 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.21; 4.5.3; 2.1.1; A2.1.23 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Bếp Việt  (VN) 
Số 40, đường số 5, khu đô thị Lakeview 
City, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Hạt nêm (gia vị); hạt nêm dạng sệt (gia vị); hạt nêm hương vị thịt gà (bột thịt gà); 

tương ớt; xốt gia vị; nước tương. 
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(210) 4-2020-38056 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A2.1.23; 2.1.8; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
dịch vụ y tế MEDICI  (VN) 
Tầng 3-4 tòa nhà Việt Tower, số 1 phố 
Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng cho thiết bị thông tin liên lạc; phần mềm ứng dụng 

máy vi tính có thể tải về; phần mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị đầu cuối bán hàng điện tử; 
phần mềm thương mại điện tử dùng thiết bị thông tin liên lạc cho phép người dùng thực 
hiện các giao dịch thương mại điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ đánh giá 
kinh doanh; thông tin về thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; đại lý 
thông tin thương mại; thông tin thương mạị và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu 
dùng); dịch vụ trung gian thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiêp; biên tập các quảng cáo sử dụng trên trang tin điện tử internet; biên tập các thư mục 
cho việc công bố trên internet, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số 
liệu thống kê; quản lý hàng hóa trong kho trên máy vi tính phân tích giá thành; tra cứu dữ 
liệu trong máy vi tính cho người khác; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ hậu cần (quản lý kinh doanh và tổ chức cơ sở 
vật chất và nguồn lực); nghiên cứu thị trường; dịch vụ marketing; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; bán đấu giá trực tuyến; thăm dò dư luận; tổ chức và quản lý 
chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ so 
sánh giá cả; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp thị trường trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hóa; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại 
và kinh doanh; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo qua báo chí; cho thuê thời 
gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người 
khác); tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch 
vụ cung cấp vì lợi ích của người khác các loại sản phẩm khác nhau (không bao gồm vận 
chuyển các sản phẩm này) cho phép khách hàng xem xét và mua những hàng hóa này một 
cách thuận tiện từ những web mua bán trên mạng viễn thông toàn cầu (mạng internet); cập 
nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật tài liệu quảng cáo; tối ưu hóa 
lượng truy cập trang web. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bảng 
thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); thư điện tử;, thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; dịch vụ thông tin liên lạc bằng internet; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp 
các liên kết truyền thông trực tuyến giúp chuyển trang tin điện tử của người sử dụng đến 
các trang tin địa phương và toàn cầu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng 
từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu: cung cấp quyền 
truy cập mạng máỹ tính toàn cầu cho người sử dụng, dịch vụ truyền thông bằng các phương 
tiện điện tử; dịch vụ truyền thông bằng các phương tiện không dây; dịch vụ viễn thông liên 
quan đến thương mại; dịch vụ viễn thông liên quan đến thanh toán điện tử; dịch vụ viễn 
thồng liên quan đến thanh toán không dây; dịch vụ viễn thông qua mạng máy tính liên quan 
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đến việc truyền thông tin giữa các ngân hàng dữ liệu; dịch vụ tư vấn viễn thông; trưyền tập 
tin dữ liệu số. 

 
Nhóm 44: Các dịch vụ y tế; dịch vụ đánh giá sức khỏe y tế; dịch vụ kiểm tra, xét nghiệm và 
đánh giá y tế và thế chất, cung cấp dịch vụ tư vấn, thông tin, đánh giá và giới thiệu về y tế 
và sức khỏe trực tuyến, trên điện thoại và trực tiếp; dịch vụ tư vấn, thông tin và chẩn đoán y 
tế; dịch vụ tư vấn sức khỏe; cung cấp dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các 
dịch vụ sức khỏe, dược phẩm và y tế thông qua internet, thiết bị viễn thông hoặc các phương 
tiện điện tử khác; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến cuộc sống khỏe mạnh, thói quen 
ăn uống khỏe mạnh và thể hình; dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe; đối chiếu, biên tập, 
cung cấp và phổ biến thông tin liên quan đến cuộc sống khỏe mạnh, thói quen ăn uống khỏe 
mạnh và thể hình; dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và sống lulue; chương trình sống khỏe; 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe được quản lý; dịch vụ tư vấn và đánh giá để cải thiện sức khỏe 
và sống khỏe; cung cấp thông tin và bình luận trong các lĩnh vực sức khỏe, sống khỏe, dinh 
dưỡng và về các vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe, bao gồm dịch vụ thông tin và bình luận 
được cung cấp qua trang web, thiết bị viễn thông hoặc phương tiện điện tử khác; tư vấn, cố 
vấn, lập kế hoạch, giám sát và thông tin trong lĩnh vực kiểm soát cân nặng và dinh dưỡng; 
dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2020-38057 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Bon D¬ng Ha óck   (VN) 
149 Thôn Ka Đơn, xã Ka Đơn, huyện 
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu 

cà phê; viên nén cà phê, được nạp đầy. 

 
 

(210) 4-2020-38058 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ công nghiệp và thuốc 
lá Bình Dương  (VN) 
Số 609 Lê Hồng Phong, khu phố 3, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-38059 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.9; A26.4.6; 7.3.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 
(731) Công ty TNHH CM Uy Phát  (VN)

Thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình xây dựng 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất 

 
 

(210) 4-2020-38060 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.4; A3.13.24 
(591) Tím, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đào tạo quốc tế Mint 
Group Việt Nam  (VN) 
Số 42, Ngõ 111, đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế;  

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2020-38061 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15 
(731) CÔNG TY TNHH RIO VN  (VN) 

Số 107, đường Mai Thị Non, khu phố 3, 
thị Trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ pha chế đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà chanh; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách 
sạn. 

 

(210) 4-2020-38063 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 
hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38064 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 
hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38065 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 
hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2020-38066 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38067 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38068 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1362 

(210) 4-2020-38069 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38070 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38071 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1363 

(210) 4-2020-38072 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38073 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38074 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2020-38075 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38076 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38077 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1365 

(210) 4-2020-38078 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.23 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại OCH  (VN) 
Thôn Ban Mai 1, xã Ba, huyện Đông 

Giang, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); chè (trà) đóng hộp, chè (trà) dây đã sấy khô, tinh bột chè (trà) dây; chè 

(trà) túi lọc. 
 

 
(210) 4-2020-38079 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38080 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)    (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1366 

(210) 4-2020-38081 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38082 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38083 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)    (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1367 

(210) 4-2020-38084 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38086 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7; 26.7.25; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Cục đăng kiểm Việt Nam  (VN) 
Số 18, đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng; 
tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối 
với công-te-nơ sử dụng trong giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, 
hàng hải và phương tiện thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển; tổ chức thực hiện 
công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với máy, thiết bị 
vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, an toàn lao động.  

 

 
(210) 4-2020-38087 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1368 

(210) 4-2020-38088 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương     

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38089 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)    (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38090 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1369 

(210) 4-2020-38091 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)    (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38092 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38093 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)    (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1370 

(210) 4-2020-38094 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38095 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38096 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)    (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1371 

(210) 4-2020-38097 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38098 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38099 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương     

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1372 

(210) 4-2020-38100 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)    (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp-dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38101 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)    (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38102 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) MEDOCHEMIE LIMITED   (CY) 
1 -10 Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38103 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 9.7.1 
(591) Cam, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Quốc Minh 
Global  (VN) 
Q39 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi chưa qua chế biến.   
 

 
(210) 4-2020-38104 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 9.7.1 
(591) Tím, xanh dương nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Quốc Minh 
Global  (VN) 
Q39 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi chưa qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2020-38105 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 9.7.1 
(591) Xanh lá, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Quốc Minh 
Global  (VN) 
Q39 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi chưa qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2020-38106 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 9.7.1 
(591) Xanh dương, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Quốc Minh 
Global  (VN) 
Q39 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi chưa qua chế biến. 
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(210) 4-2020-38109 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Da cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại Peaco  (VN) 
Số 4, C15, khu đô thị Mỹ Đình I, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng sau: dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, 

thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị ngoại vi, thiết bị để sưởi nóng, 
sinh hơi nước, làm lạnh, sấy khô, nấu nướng, thông gió, thiết bị di động và các phụ kiện của 
chúng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giấy, thiết bị 
giảng dạy, đồ trang trí nội thất, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất dùng trong 
gia đình và văn phòng, máy móc và thiết bị văn phòng, quần áo, mũ, giày, dép, túi vải, phụ 
kiện thời trang, đồ trang sức, dụng cụ nhà bếp, thiết bị nhà bếp, chăn ga gối đệm, rèm cửa, 
thảm, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví, thiết bị điện tử, 
linh kiện điện tử viễn thông, đồ gốm sứ thuỷ tinh, tã lót trẻ em, xe đẩy trẻ em, cũi trẻ em, 
dụng cụ trên bàn ăn (dao, thìa, dĩa, nĩa, đũa ăn); quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; tổ chức 
hội chợ thương mại.  

 

 
(210) 4-2020-38110 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Kim An  (VN) 
207A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm (trưng bày sản phẩm); quản lý quá trình đặt hàng (xử lý về 

mặt hành chính các đơn đặt hàng); cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ khuyến mại [cho 
người khác] (dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]). 

 

 
(210) 4-2020-38112 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nội thất Bích 
Thủy  (VN) 
Số nhà 16 đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); gối; đệm; mành che nắng cửa sổ bên trong 

nhà [ đồ nội thất]; gương; khung tranh ảnh.  
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Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vải; tấm phủ [rộng] cho đồ nội thất; rèm bằng sợi dệt hoặc 
bằng chất dẻo; rèm cửa ra vào.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), mành che nắng 
cửa sổ bên trong nhà [đồ nội thất], gương, khung tranh ảnh, chăn, ga, gối, đệm, màn ngủ, 
khăn trải giường, khăn trải bàn, vỏ gối, vỏ đệm.  

 

 
(210) 4-2020-38113 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A7.1.12; 7.1.5; 7.5.2 
(591) Vàng tươi, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ Hà Thành  (VN) 
Số nhà 58, xóm Thủy, thôn Hồng Trung, 
xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thịt lợn đã được bảo quản; chiết xuất của thịt lợn; chiết xuất của thịt lợn 

được bảo quản; thịt lợn đóng hộp.  
 

 
(210) 4-2020-38114 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.11.8; A1.1.10; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Apax Franklin 
Academy  (VN) 
Tầng 4, tòa tháp A, tòa nhà Sky City 
Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ tổ 

chức giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục bao gồm dịch vụ giáo dục tại tất cả cấp, các loại hình như: tiểu 
học, trung học, mầm non, đại học, ngoại ngữ; đào tạo đại học và sau đại học; dịch vụ đào 
tạo ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo kỹ năng sống; dạy kỹ năng đàm thoại; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy cụ thể là cung cấp các lớp học trực tuyến và khóa học trực tuyến; tổ chức các 
cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; tổ chức hội thảo, hội nghị; tổ chức triển lãm cho mục 
đích giáo dục; dịch vụ thông tin giáo dục; tư vấn du học, trao đổi du học; tổ chức du học; 
dịch vụ gia sư; dịch vụ khảo thí giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); khoá đào tạo từ xa. 
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(210) 4-2020-38115 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán Tân Việt   (VN) 
Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường 

Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài 

chính; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; uỷ thác quản lý tài chính; bảo đảm tài 

chính.  
 

 
(210) 4-2020-38116 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A24.15.7; 24.15.21 

(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Lê Bá Ngọc Quý  (VN) 
Số 49/11 Nguyễn Văn Yến, phường Tân 

Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; đồ đi ở chân; mũ; giày; dép.  
 

(210) 4-2020-38117 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.5.19; 5.5.15; A5.5.21 

(591) Tím, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hảo  (VN) 
Số 46, ngõ 14 - tổ 57B, đường Vạn Kiếp, 

phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Cây hoa lan; hạt giống hoa lan; cây hoa lan giống; hạt giống cây; hạt giống hoa; 

hoa tươi.  
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(210) 4-2020-38119 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp-dịch vụ- đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế, dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38120 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38121 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2020-38122 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38123 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38124 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2020-38125 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38126 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-38128 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.11.10; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, cam, xám, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất vật 
liệu cách âm - cách nhiệt Cát 
Tường  (VN) 
525/22 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, là tấm lấy sáng làm từ polycarbonate. 
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(210) 4-2020-38129 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.11.10; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2; 

A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, cam, xám, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất vật 
liệu cách âm - cách nhiệt Cát 
Tường  (VN) 
525/22 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, là tấm lấy sáng làm từ polycarbonate. 

 

 
(210) 4-2020-38130 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.1.6; A25.7.4 (540) 

  

(731) Vũ Văn Hậu   (VN) 
Thôn Thượng Xã, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-38131 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(731) Công ty TNHH Đại Minh Lâm 

Đồng  (VN) 
Số 746 đường Trần Phú, xã Lộc Châu, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ sắp xếp 
việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; vận tải; vận chuyển hành khách; cho thuê xe. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2020-38132 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; 5.3.20; A5.1.5; A5.1.16; 

26.1.2; A25.7.7 

(731) Công ty TNHH Sharon  (VN) 
Số 8 đường số 2, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mì nướng; bánh xăng đuých. 
 

 
(210) 4-2020-38135 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH Green 
Nutritech  (VN) 
Số 51 đường số 2, KDC Him Lam, 

phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thủy sản. 

 
 

(210) 4-2020-38136 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH Green 
Nutritech  (VN) 
Số 51 đường số 2, KDC Him Lam, 

phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thủy sản. 
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(210) 4-2020-38137 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Green 

Nutritech  (VN) 
Số 51 đường số 2, KDC Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thủy sản. 

 

 
(210) 4-2020-38138 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Trường Thiên Bảo  
(VN) 
33 đường số 7, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 06: ổ khóa bằng kim loại, chìa khóa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-38139 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 
 

(210) 4-2020-38140 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 

 
(210) 4-2020-38141 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2020-38142 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2020-38143 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2020-38144 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2020-38145 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2020-38146 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2020-38147 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.21; 5.3.20; 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, đen. 
(731) Lê Thị Hường   (VN) 

Số 49, ngõ 69A Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán chè ngon phục vụ tại quán hoặc mang đi theo yêu cầu của khách hàng 

(món ăn nấu với đường dùng ăn kèm với các loại trái cây khác).  
 

 
(210) 4-2020-38148 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Giang Sơn   (VN) 
Số 48, ngõ 105 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách, tạp chí; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức cuộc thi ảnh; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ đào tạo.  

 

 
(210) 4-2020-38149 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Bình  (VN) 
Xóm Trung, Thuận Hòa, xã Bình Tân, 
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 43: Quán phở; quán trà sữa; quán giải khát.  

 

 
(210) 4-2020-38150 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Ngọc Sơn  (VN) 
Số nhà 200 tổ 5 ấp 3, xã Vĩnh Tân, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gà bó xôi, thịt gà đã qua chế biến, các sản phẩm từ gạo như xôi.  

 

 
(210) 4-2020-38151 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại tổng hợp Minh Lợi  
(VN) 
Thôn Triều Đông, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; chậu vệ sinh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; 

thiết bị lọc nước; đèn chiếu sáng; quạt điện làm mát không khí. 
 

 
(210) 4-2020-38152 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Thái Huy  
(VN) 
Thôn Triều Đông, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; 

thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1386 

(210) 4-2020-38153 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Đào Văn Kiên   (VN) 
Thôn Tất Viên, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; chậu vệ sinh; chậu rửa tay, bồn rửa tay; hệ thống và 
thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-38154 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH tin học và xử 

lý dữ liệu Tinh Minh   (VN) 
449/20A Lê Quang Định, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm kế toán; phần mềm quản lý doanh nghiệp; phần mềm tin học; chương 
trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2020-38156 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH V và V   (VN) 
1/29-31 cư xá Tân Kỳ Tân Quí Cầu Xéo, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; dịch vụ phân phối thực 
phẩm bán buôn; quảng cáo; mua bán: lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua 
chế biến, thủy hải sản (còn sống và không còn sống), gia cầm (còn sống và không còn 
sống), gia súc (còn sống và không còn sống), rau củ quả tươi hoặc đã chế biến, hàng nông 
sản (gạo, ngô, khoai, sắn, bột mì, đậu, ngũ cốc), thực phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm 
chế biến từ thủy hải sản, rượu, đồ uống có cồn, bánh kẹo, gạo và các sản phẩm từ gạo, mỳ, 
miến, phở, bún, bột mỳ và các sản phẩm từ bột mỳ, ngũ cốc, ngô, khoai, đậu, lạc, gia vị. 

 

 
(210) 4-2020-38157 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 26.2.3; 26.2.1; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn đầu tư Kiwi Group  (VN)
Số 8, đường số 14, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò 
chơi máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy 
vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn.   

 
Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quảng cáo; sản xuất phim 
quảng cáo; marketing.  
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác.  

 

 
(210) 4-2020-38158 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.11 
(591) Vàng, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và dịch vụ Tâm 
Long  (VN) 
Số 6A, ngõ 965, đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; kánh kẹo; kẹo mềm; bánh kẹo đường; bánh quy.   

 

 
(210) 4-2020-38159 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 26.5.1; A24.15.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty CP y tế 3 CARE  (VN) 
Số C9 Lô C/D21 KĐT mới Cầu Giấy, 
đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; thiết bị hồi sức; thiết bị phục hồi chức 

năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ.  
 
 

(210) 4-2020-38160 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.1; 26.1.1; A24.15.11; 6.1.2 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TECHCOM - 
BLOCKCHAIN  (VN) 
V6B 12A Khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò 

chơi máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy 

vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 

tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web 

cho người khác. 
 

 
(210) 4-2020-38161 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.13.25; 26.5.2 

(591) Cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn đầu tư Kiwi Group  (VN)
Số 8, đường số 14, cư xá Chu Văn An, 

phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò 

chơi máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy 

vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo; cung 

cấp video trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ cung 

cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; khoá đào tạo từ xa. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 

tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web 

cho người khác. 
 

 
(210) 4-2020-38162 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xuất nhập khẩu An Phát  
(VN) 
Số 16 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 

phẩm sau: keo xịt vải, keo xịt thêu. 
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(210) 4-2020-38163 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Trương Đức Hào   (VN) 
Thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; ví tiền; cặp học sinh; túi cầm tay cho phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2020-38164 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Somi-max Việt Nam  (VN) 
85 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; củ loa; bộ khuếch đại âm thanh; máy phát nhạc; microphone; thiết bị xử lý 

âm thanh kỹ thuật số dsp. 
 

 
(210) 4-2020-38165 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Ba   (VN) 
Thôn Phú Hòa, xã Bình Kiều, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn led; nồi chiên không dầu dùng điện; ấm siêu tốc dùng điện; máy điều hòa 
nhiệt độ trong phòng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; nồi cơm điện. 

 

Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm sau: đèn led, nồi chiên 
không dầu dùng điện, ấm siêu tốc dùng điện, máy điều hòa nhiệt độ trong phòng, dụng cụ 
nấu nướng dùng điện, nồi cơm điện, bóng đèn điện. 

 

 
(210) 4-2020-38166 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 7.1.24; 7.3.11; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Oanh  
(VN) 
Tại nhà tổ 3, phường Thái Bình, thành 
phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
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(511)   Nhóm 30: Trà ướp lạnh; trà; đồ uống trên cơ sở trà, chè (uống). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-38167 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh ngọc, vàng nâu.
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển dược liệu ETZ  (VN) 
Số 102, QL 1A, ấp Hưng Bình, xã Hưng 
Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 
NGOC LAW COMPANY LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà túi lọc. 

 

 
(210) 4-2020-38169 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Blair  (VN) 
C144-C145, đường D20, KDC Việt Sing, 
khu phố 4, phường An Phú, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; vải len; vải tuyn; vải dùng để bọc đồ đạc; vải tơ nhân tạo; vải sợi dệt.  

 

 
(210) 4-2020-38170 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nutrimap 
Việt Nam  (VN) 
Số 7 ngách 27 ngõ 192 Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi hình; camera ảnh nhiệt; đồng hồ chấm công; hộp đen [thiết bị ghi dữ 
liệu]; hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động; chìa khóa dạng thẻ 
được mã hóa. 

 

 
(210) 4-2020-38173 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm 

sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; dầu dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm; sữa tẩy rửa, sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân 
thể, mục đích làm sạch). 

 
 

(210) 4-2020-38174 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) CHEN, ZE LONG  (CN) 

Room 102, No. 5 Sijie, Jinyuan 
Residential Zone, Xianyun Road, 
Xianxin, Liangying Town, Chaonan 
District, Shantou City, Guangdong, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bôi vào mí mắt; son môi; mỹ phẩm; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); 

phấn má hồng; nước hoa. 
 

(210) 4-2020-38175 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần CPR  (VN) 

32 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-38176 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần CPR  (VN) 
32 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38177 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần CPR  (VN) 
32 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38178 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần CPR  (VN) 
32 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38179 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần CPR  (VN) 
32 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-38180 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Đinh Văn Hùng   (VN) 
Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng       

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy lau sàn nhà; máy giặt thảm; máy phun xịt áp lực; 

máy rửa xe cộ; máy bơm.  

 

Nhóm 09: Bình chữa cháy; camera hành trình trên xe ô tô; màn hình dvd dùng cho xe ô tô; 

cảm biến áp suất lốp; thiết bị sạc pin không dây; bộ dây điện cho xe ô tô; giá đỡ điện thoại 

di động dành cho xe cộ.  

 

Nhóm 12: Cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; gương nhìn 

bên dùng cho xe cộ; màn cửa che nắng thích hợp dùng cho xe ô tô; tấm lót ghế ngồi dành 

cho xe ô tô; vỏ bọc ghế ngồi dành cho xe cộ.  

 

Nhóm 21: Hộp đựng thức ăn có thể gập lại, hộp đựng hoa quả có thể có thể gập lại cho mục 

đích gia dụng; khay dùng cho mục đích gia dụng (đựng thức ăn; đựng cốc chén) có thể đặt 

trên ô tô; giẻ lau để làm sạch; thùng rác.  
 

 
(210) 4-2020-38181 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Lưu Trọng Huỳnh   (VN) 
Xóm 4, xã Thành Hưng, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa               

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; nước hoa; túi thơm (chế phẩm làm thơm không khí); son môi; mỹ 

phẩm; xịt khoáng dưỡng ẩm cho da.  

 

Nhóm 11: Máy xông tinh dầu; đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng; thiết bị lọc không khí; 

máy sấy tóc; máy tạo độ ẩm không khí.  

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút [đồ dùng văn phòng]; vở viết hoặc vẽ; hộp đựng bút; sổ 

tay; bút vẽ.  

 
Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; tất; khăn quàng cổ, giày [trang phục]; mũ đội đầu; thắt 

lưng [trang phục].  
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(210) 4-2020-38184 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
quốc tế Aqua Color Việt Nam  
(VN) 
Số 631, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn phủ bóng; sơn trang trí; chất kết dính dùng 

cho sơn. 
 

 
(210) 4-2020-38185 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
quốc tế Aqua Color Việt Nam  
(VN) 
Số 631, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn phủ bóng; sơn trang trí; chất kết dính dùng 

cho sơn. 
 

 
(210) 4-2020-38186 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
quốc tế Aqua Color Việt Nam  
(VN) 
Số 631, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn phủ bóng; sơn trang trí; chất kết dính dùng 

cho sơn. 
 

 
(210) 4-2020-38187 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
quốc tế Aqua Color Việt Nam  
(VN) 
Số 631, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn phủ bóng; sơn trang trí; chất kết dính dùng 
cho sơn. 

 

 
(210) 4-2020-38188 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.7; 26.1.1; 26.7.5; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá, đen, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chẩn trị y học 
cổ truyền Y Phúc Đường  (VN) 
99 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 05: Dược liệu; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 44: Phòng khám y học cổ truyền; phòng khám đa khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2020-38189 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ Song Hoàng  (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, tòa nhà An Phú 
Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, socola.  
 
 

(210) 4-2020-38190 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; 5.7.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, nâu cà phê. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Phúc Khang  (VN) 
Số 32/36 đường ĐX 031, khu phố 7, 
phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè).  
 

 
(210) 4-2020-38192 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8; 26.15.15; 26.4.7; A7.1.12; 

7.1.24 

(591) Vàng đồng, nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Pi Group  (VN) 
Số 9A đường Thạnh Xuân 13, khu phố 1, 

phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản 

lý bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ). 
 

 
(210) 4-2020-38193 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
quốc tế Aqua Color Việt Nam  
(VN) 
Số 631, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 

Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn phủ bóng; sơn trang trí; chất kết dính dùng 

cho sơn. 
 

 
(210) 4-2020-38194 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
quốc tế Aqua Color Việt Nam  
(VN) 
Số 631, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 

Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn phủ bóng; sơn trang trí; chất kết dính dùng 

cho sơn. 
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(210) 4-2020-38195 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
quốc tế Aqua Color Việt Nam  
(VN) 
Số 631, đường Ngọc Hồi, thị Trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn phủ bóng; sơn trang trí; chất kết dính dùng 

cho sơn. 
 

 
(210) 4-2020-38196 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 6.1.2; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ và 
Phát triển Nhân lực Quốc tế 
HTQ   (VN) 
Số 1, ngách 88/62 La Nội, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; dạy ngoại ngữ; dịch thuật; gia sư. 

 

 
(210) 4-2020-38199 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 1.15.11; 26.1.1; A5.1.5 
(591) Xanh dương, vàng, xanh da trời, xanh lá, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp và 
dịch vụ Đại Lộc   (VN) 
Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak 
Đoa, tỉnh Gia Lai   

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hoa 

hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 31: Trái cây có múi, tươi; quả tươi; thảo mộc tươi; rau cỏ tươi; rau tươi; cây trồng.  
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(210) 4-2020-38200 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.2; 5.7.1; 5.7.27; A14.5.2 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp và 
dịch vụ LAM ANH  (VN) 
Thôn Tu¬h Ktu, xã Glar, huyện §ak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; ca cao; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ 

uống trên cơ sở cà phê.  
 

(210) 4-2020-38202 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 18.3.21; 18.3.2; 18.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Tập đoàn Tân á Đại Thành  
(VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ 

đánh giá bất động sản; kinh doanh và phát triển nhà; tư vấn đầu tư. 

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; san lấp mặt bằng; dịch vụ 

giám sát việc xây dựng công trình; sửa chữa công trình dân dụng và công nghiệp; phá dỡ 

các công trình xây dụng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke; dịch vụ vũ trường; cung cấp dịch vụ vui chơi 

giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ mát; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời bao gồm biệt 

thự và bungalow (nhà boongalo - nhà nghỉ một tầng), khách sạn, dịch vụ lưu trú tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khu nghỉ dưỡng cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du 

lịch hoặc môi giới du lịch. 
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(210) 4-2020-38203 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.12.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Tập đoàn Tân á Đại Thành  
(VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ 

đánh giá bất động sản; kinh doanh và phát triển nhà; tư vấn đầu tư.   
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; san lấp mặt bằng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình; sửa chữa công trình dân dụng và công nghiệp; phá dỡ 
các công trình xây dựng.   
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke; dịch vụ vũ trường; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ giải trí.     

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ mát; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời bao gồm biệt 
thự và bungalow (nhà boongalo - nhà nghỉ một tầng), khách sạn, dịch vụ lưu trú tạm thời; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khu nghỉ dưỡng cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du 
lịch hoặc môi giới du lịch. 

 
 

(210) 4-2020-38204 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Tập đoàn Tân á Đại Thành  
(VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ 

đánh giá bất động sản; kinh doanh và phát triển nhà; tư vấn đầu tư.   
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; san lấp mặt bằng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình; sửa chữa công trình dân dụng và công nghiệp; phá dỡ 
các công trình xây dựng.   
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke; dịch vụ vũ trường; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ giải trí.     

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ mát; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời bao gồm biệt 
thự và bungalow (nhà boongalo - nhà nghỉ một tầng), khách sạn, dịch vụ lưu trú tạm thời; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khu nghỉ dưỡng cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du 
lịch hoặc môi giới du lịch. 

 
 

(210) 4-2020-38205 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A18.5.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Tập đoàn Tân á Đại Thành  
(VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ 

đánh giá bất động sản; kinh doanh và phát triển nhà; tư vấn đầu tư.   
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; san lấp mặt bằng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình; sửa chữa công trình dân dụng và công nghiệp; phá dỡ 
các công trình xây dựng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke; dịch vụ vũ trường; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ giải trí.     

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ mát; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời bao gồm biệt 
thự và bungalow (nhà boongalo - nhà nghỉ một tầng), khách sạn, dịch vụ lưu trú tạm thời; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khu nghỉ dưỡng cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du 
lịch hoặc môi giới du lịch. 

 
 

(210) 4-2020-38206 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

NAGAKAWA  (VN) 
Khu 9, phường Phúc Thắng, thành phố 
Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị sấy khô đồ 
giặt là, dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị khử 
mùi, không dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2020-38208 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A17.2.2; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Cam, vàng, vàng cam, trắng, trắng bạc. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đăng Khôi  
(VN) 
72/3A ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; cá viên; bò viên; thực phẩm chế biến được làm từ thủy hải sản đã chế 

biến; thực phẩm chế biến được làm từ thịt.  
 

 
(210) 4-2020-38209 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 15.7.1; A5.3.13; 26.1.1; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu TPH   (VN) 
145/18A2 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia sinh học dùng trong nông nghiệp; chất phụ gia sinh học dùng cho 

mục đích chế biến, bảo quản thực phẩm; chủng vi sinh nuôi cấy, không dùng cho mục đích 
y tế và thú y; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; mô nuôi cấy 
sinh học, trừ loại dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; nghiên cứu công nghệ.  

 

 
(210) 4-2020-38211 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Quỳnh  (VN) 
4/4 đường 8, khu phố 1, phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim, keo silicon.  
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(210) 4-2020-38212 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Tô Trần Anh Quốc  (VN) 
268/35 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, khăn choàng, thắt lưng, kính mắt, đồ trang 

sức, túi xách, bóp ví, đầm váy, đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2020-38213 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A5.11.2; 5.7.1; 5.11.10; 5.9.3 

(591) Xanh, đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Đại 
Thắng   (VN) 
Thôn Phú Bình, xã Đại Thắng, huyện 

Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật (dầu phộng).  

 

 
(210) 4-2020-38214 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.3.20; A7.1.11; A7.1.9; 26.1.1; 25.1.6 

(591) Tím, trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh PowLoong 
Đông  (VN) 
Xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng 

Nam 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) dây. 
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(210) 4-2020-38215 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 1.15.23; 26.13.25 

(591) Nâu đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến 
Phùng   (VN) 
Thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân 2, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu trầm.  
 

 
(210) 4-2020-38217 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Trần Thị Tấm  (VN) 
Ngõ 59, tổ 7A, phố Cự Lộc, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng 

kim loại, vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, van ống nước 

bằng kim loại, ống nước bằng kim loại, vòi hoa sen, bệ xí, vòi phun cho ống mềm tưới 

nước, bồn tắm, chậu rửa, phụ kiện nhà tắm 
 

 
(210) 4-2020-38218 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.15.1; 26.13.25; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại Kiến Thạch   (VN) 
37J đường số 3J, cư xá Ngân Hàng, tổ 5, 

khu phố 5, phường Tân Thuận Tây, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: sơn; nhập khẩu: sơn. 
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(210) 4-2020-38221 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kiến trúc và 
nội thất MAKE MY HOME  (VN) 
51/17 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 
 

Nhóm 37: Sơn nội thất và ngoại thất; trát vữa, trát thạch cao; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt thiết bị nhà bếp. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công 
nghiệp; thiết kế nội thất. 

 
 

(210) 4-2020-38222 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc và 
nội thất MAKE MY HOME  (VN) 
51/17 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc trong nhà bằng kim loại; đồ vật 

trang trí; đồ đạc văn phòng. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc. 
 

Nhóm 37: Sơn nội thất và ngoại thất; trát vữa, trát thạch cao; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt thiết bị nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2020-38223 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9; 1.15.23; A5.5.20; 26.4.4; 

A5.5.21 
(591) Đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực Mặt 
Trời Vàng  (VN) 
Tầng 2, tổ hợp khu nhà ở - dịch vụ - 
thương mại Golden Palace, ô đất C3, khu 
đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cửa 
hàng bán thức ăn mang đi do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-38224 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 14.7.23 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Trần Quốc Uy  (VN) 

373/188 Lý Thường Kiệt, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay cụ thể là: bay xoa trát vữa, bay [làm vườn], búa, cào, cưa, bàn 
xoa. 

 

 
(210) 4-2020-38225 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Trắng, vàng cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhung  (VN) 
TDP số 5, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu. 

 
 

(210) 4-2020-38226 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Trắng, xanh dương. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Y Lực Đạt  (VN) 
ST542 ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2020-38227 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.3.23; 1.15.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Phương Nam Việt VN  
(VN) 
ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm sạch có thành 

phần nano bạc; tinh dầu; nước javen; nước tẩy rửa lau sàn; chất lỏng chống trơn trượt dùng 

cho sàn nhà, nền nhà. 

 

Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 

hóa học dùng cho mục đích y tế; cồn y tế; nước rửa tay diệt khuẩn nano bạc. 

 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang y tế nano bạc; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế. 

 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; vật liệu dùng để lọc làm bằng vải dệt; vải dệt kim; 

vải lanh; vải không dệt; vải chứa thành phần nano bạc. 
 

 
(210) 4-2020-38229 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.9; 26.15.15; A26.4.18; 7.15.26 

(591) Cam, xanh dương đậm, ghi, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Xây dựng và 
Đầu tư Hải Dương  (VN) 
142 phố Hồng Châu, phường Lê Thanh 

Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện gồm: dây điện, công tắc, ổ cắm, phích cắm, bộ đóng/ngắt mở điện, 

ổn áp. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng). 

 

 
(210) 4-2020-38230 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.1.8; A3.1.24; 4.3.7; 

4.5.15; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh GUU PET SPA & 
HOTEL  (VN) 
150 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa -Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú y. 
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(210) 4-2020-38231 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH SUNFEE  (VN) 

60/40 Trương Phước Phan, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; thiết bị xử lý nước. 
 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 

 
(210) 4-2020-38232 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Di 

Động  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 09: Nón bảo hiểm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: nón 
bảo hiểm; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-38233 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Di 

Động  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 09: Nón bảo hiểm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: nón 
bảo hiểm; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại. 
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(210) 4-2020-38234 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH năng lượng 

mặt trời Hưng Thịnh   (VN) 
26/19 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử dụng điện; bơm nhiệt; 

tấm thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; bình nước nóng năng lượng mặt trời (thiết bị cung cấp nước nóng). 

 

 
(210) 4-2020-38235 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 1.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Thiên 
Thành  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Quần áo chuyên dụng dùng cho phòng mổ; găng tay cho mục đích y tế; khẩu 

trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế khác. 
 

Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng (găng tay PE). 
 

Nhóm 25: Tạp dề (trang phục), mũ tắm, mũi giày dép, mũ trùm đầu (trang phục); quần áo 
may sẵn. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: quần áo chuyên dụng dùng cho phòng mổ, găng 
tay cho mục đích y tế, khẩu trang y tế, thiết bị và dụng cụ y tế khác, găng tay dùng cho mục 
đích gia dụng (găng tay PE), tạp dề (trang phục), mũ tắm, mũi giày dép, mũ trùm đầu (trang 
phục), quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2020-38236 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.5.1; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIWORLD  (VN)
75/3 đường 47, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2020-38237 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.5.1; 3.5.20 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử UNIGROUP Việt Nam  
(VN) 
Tầng 3 tòa nhà Generalexi, số 130 

Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 

Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo may sẵn; quần áo lót; quần áo tắm; quần áo 

ngủ. 
 

 
(210) 4-2020-38239 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; A26.11.8; A24.15.7 

(591) Trắng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Võ Minh Thắng  
(VN) 
53 đường số 35, khu phố 7, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách; ví đựng tiền.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; áo thun. 

 

 
(210) 4-2020-38240 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; 24.13.1; 24.17.5; A5.3.13 

(591) Xanh rêu, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Diệp   (VN) 
Số 60 phố Hoàng Diệu, phường Điện 

Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: mỹ phẩm, dược phẩm.  
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(210) 4-2020-38241 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US)

1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, bao gồm đồ uống có ga và đồ uống tăng lực; xi rô, chế 

phẩm cô đặc, bột và chế phẩm để làm đồ uống không cồn, bao gồm đồ uống có ga và đồ 
uống tăng lực; bia không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2020-38242 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US)

1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, bao gồm đồ uống có ga và đồ uống tăng lực; xi rô, chế 

phẩm cô đặc, bột và chế phẩm để làm đồ uống không cồn, bao gồm đồ uống có ga và đồ 
uống tăng lực; bia không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2020-38243 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US)

1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, bao gồm đồ uống có ga và đồ uống tăng lực; xi rô, chế 

phẩm cô đặc, bột và chế phẩm để làm đồ uống không cồn, bao gồm đồ uống có ga và đồ 
uống tăng lực; bia không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2020-38244 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.11; 26.3.23; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư tài 

chính Hamico  (VN) 
Tổ 6, phường Quang Trung, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; 
phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị điều khiển từ xa; thẻ an toàn [thiết bị 
mã hóa]. 

 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ viễn thông; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho 
người khác; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; điện toán đám mây; dịch vụ 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2020-38246 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cừu Non  (VN) 
475/12 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-38247 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A9.7.19; A5.3.14; 5.3.20; 3.4.11 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cừu Non   (VN) 
 475/12 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-38248 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3 
(731) Công ty cổ phần TOPCV Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 302, tầng 3, số 175 phố Chùa 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; văn phòng giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin việc 

làm; dịch vụ truy tìm thông tin trên internet theo yêu cầu của người khác; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; quản lý tư liệu bằng máy vi tính. 
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Nhóm 41: Trường đào tạo lập trình máy tính; dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo 
nghề máy tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, website, blog; lập chương trình máy tính: hệ điều 
hành, phần mềm, website, blog; thiết kế website; dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời 
các phần mềm trực tuyến không tải về được dùng trong thiết kế, tạo, đặt chỗ máy chủ, chủ 
trì và quản lý các trang web cá nhân; dịch vụ cung cấp sử dụng phần mềm thông qua giao 
diện trang web được cá nhân hóa; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định. 

 

 
(210) 4-2020-38249 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 24.15.21; 24.17.20 
(731) Công ty cổ phần TOPCV Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 302, tầng 3, số 175 phố Chùa 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; văn phòng giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin việc 

làm; dịch vụ truy tìm thông tin trên internet theo yêu cầu của người khác; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; quản lý tư liệu bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo lập trình máy tính; dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo 
nghề máy tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, website, blog; lập chương trình máy tính: hệ điều 
hành, phần mềm, website, blog; thiết kế website; dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời 
các phần mềm trực tuyến không tải về được dùng trong thiết kế, tạo, đặt chỗ máy chủ, chủ 
trì và quản lý các trang web cá nhân; dịch vụ cung cấp sử dụng phần mềm thông qua giao 
diện trang web được cá nhân hóa; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định. 

 

 
(210) 4-2020-38250 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH GARNET Toàn 

Cầu  (VN) 
Lô C6-5, C6-6 khu công nghiệp Hòa Xá, 
xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Nước rửa tay sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thực phẩm chức 

năng. 
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Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay cho mục đích y tế; mũ chắn cho mục đích y tế; quần áo 
bảo hộ y tế (trang thiết bị y tế); thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: nước rửa tay sát khuẩn dùng 
cho mục đích y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, khẩu trang y tế, găng tay cho mục 
đích y tế, mũ cho mục đích y tế, quần áo bảo hộ y tế (trang thiết bị y tế), thiết bị và dụng cụ 
y tế. 

 

 
(210) 4-2020-38251 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A18.1.9; 26.5.1; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng, xám. 
(731) Lê Văn Hiếu  (VN) 

Thôn Tri Chỉ, xã Tri Trung, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng 

hóa; cho thuê kho hàng; dịch vụ đại lý bán vé máy bay; dịch vụ bãi đỗ xe. 
 

 
(210) 4-2020-38252 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng đồng, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Sala  
(VN) 
49 đường Trần Thị Ngôi, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2020-38253 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.5.1 
(591) Đỏ, da cam, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xây 
dựng thương mại Đại á Châu  
(VN) 
496/15/3 Dương Quảng Hàm, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2020-38254 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân  (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-38255 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát    (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-38256 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát    (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-38257 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát    (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-38258 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát    (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-38259 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-38260 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-38261 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-38262 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38263 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A19.13.21; 26.4.1; 26.3.2; A19.3.4 

(591) Nâu đỏ, xám, trắng, xanh lá cây, đỏ, 

xanh cô ban, xanh dương, xanh nước 

biển, tím, trắng, đỏ sẫm, vàng cam, xanh 

dương nhạt, xanh cô ban đậm. 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2020-38264 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; 5.3.11; A5.3.15; 5.5.19 

(591) Vàng, trắng, xanh cô ban, xanh dương, 

xanh lá cây, xám, xanh dương sẫm. 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-38265 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.9.25; A5.3.13; A5.3.15; A19.3.4 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh bích, xanh 

bích nhạt, trắng, ghi. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư THIÊN 
VINH  (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38267 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A24.15.7; 24.15.1; A26.11.7; 26.1.1 

(591) Da cam, trắng. 

(731) Lại Văn Ngọ  (VN) 
28/21R Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-38268 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(731) Công ty cổ phần thiết bị đo 
điện EMIC  (VN) 
Tầng 23, tòa nhà GELEX, số 52 phố Lê 

Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ nước 
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(210) 4-2020-38270 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.2; A1.1.12; 15.1.13; 1.15.23 

(591) Xanh da trời, trắng, đen. 

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
Thôn Râu, xã Giang Biên, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của xe đạp; xe máy và phụ tùng của xe máy; phương tiện 

giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2020-38272 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.15.15; 26.1.2; A7.1.12; 24.15.1; 

7.1.24; A24.15.11; A14.1.22 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, đen. 

(731) 1. Đoàn Xuân Kha  (VN) 
ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

2. Nguyễn Thanh Sơn   (VN) 
ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhà lắp ghép, nhà lưu động có khung bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-38273 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Phạm Văn Sơn  (VN) 
16.14 lô B chung cư 9 View, phường 

Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ; lò xo đồng hồ; đồ trang sức. 
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(210) 4-2020-38274 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.4.7 

(591) Trắng, xanh da trời, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại 1A  (VN) 
20A8 đường D2 nối dài, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; kem làm trắng da; 

nước sơn mỏng. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 

tẩu thuốc lá. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, quảng cáo các sản phẩm như: mỹ phẩm, bộ 

mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), nước hoa, kem làm trắng da, nước sơn móng, thuốc lá 

điếu, xì gà, thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu, đầu lọc cho thuốc lá điếu, tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-38275 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Gia Phát  (VN) 
Số 20/165, đường Cầu Giấy, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Búa điện; máy nạo rau củ; máy giặt; máy phát điện; máy rửa bát đĩa; máy bơm. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; búa [dụng cụ cầm tay]; khoan cầm tay; đục; 

kìm; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; mỏ lết [dụng cụ cầm tay]; tua vít, không dùng điện [dụng cụ 

cầm tay]. 

 

Nhóm 09: ổ cắm điện; bộ nối điện; công tắc điện; bảng điều khiển [điện]; hộp đấu nối điện; 

bộ đảo điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: búa điện, máy nạo rau 

củ, máy giặt, máy phát điện, máy rửa bát đĩa, máy bơm, dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, 

búa [dụng cụ cầm tay], khoan cầm tay, đục, kìm, cờ lê [dụng cụ cầm tay], mỏ lết [dụng cụ 

cầm tay], tua vít, không dùng điện [dụng cụ cầm tay], ổ cắm điện, bộ nối điện, công tắc 

điện, bảng điều khiển [điện], hộp đấu nối điện, bộ đảo điện. 
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(210) 4-2020-38276 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Trắng, da cam, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 

tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-38277 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; 2.9.14; 1.15.24; A1.1.2 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ Pure Germany 
Water System Việt Nam  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Detech II, số 107 

Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước; máy lọc nước, thiết bị lọc nước dùng trong gia đình; thiết bị lọc 

không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí. 
 

 
(210) 4-2020-38278 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Phú Ngọc  (VN) 
Khu A, hồ Đại Lải, xã Ngọc Thanh, thị 

xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu hoa quả, rượu vang, 

rượu gạo. 
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(210) 4-2020-38279 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hải Phú Ngọc  (VN) 
Khu A, hồ Đại Lải, xã Ngọc Thanh, thị 
xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu hoa quả, rượu vang, 

rượu gạo. 
 

 
(210) 4-2020-38280 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.4.4; A3.9.24; 3.9.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Trà Thị Thùy Vân  (VN) 
178 đường số 9, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực làm sạch đông lạnh, cá phi lê đông lạnh, bạch tuộc đông lạnh, đùi 

ếch đông lạnh, nghêu làm sạch đông lạnh, tôm đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2020-38281 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Trần Trung Dũng  

(VN) 
15/1A khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-38282 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Trần Trung Dũng  

(VN) 
15/1A khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-38283 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, vàng, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Trịnh Văn 
Thuận  (VN) 
Tổ 3, khu 3, phường Thanh Sơn, thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc; trà; mì sợi; miến; bánh đa nem; chè lam. 

 

Nhóm 34: Thuốc lào; thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-38284 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.9; A5.3.13 

(591) Vàng, vàng nhạt, trắng, xanh da trời, 

xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa tươi; sữa chua. 
 
 

(210) 4-2020-38285 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.7.1 

(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH WRAPINI   (VN) 
Số nhà 54C, ngõ 12 đường Đặng Thai 

Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-38286 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 
vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thế 
con người, giảm nguy cơ mắc bệnh); thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2020-38287 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.14; A5.3.15; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, nâu, nâu vàng, vàng, trắng. 
(731) Phạm Minh Hà   (VN) 

Số 2 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và các sản phẩm sữa khác; đồ uống có sữa trong đó sữa là chủ yếu; 

nước hoa quả nấu đông; thạch hoa quả; thạch trái cây. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh; kem tráng miệng; bánh pudding; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, 
cacao.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; đồ uống trên cơ sở 
gạo và đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa; xi-rô và các chế phẩm không có cồn 
khác để làm đồ uống; tinh chất và chiết xuất từ hoa quả không có cồn để làm đồ uống; đồ 
uống tăng lực.  

 
 

(210) 4-2020-38290 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.3.6; A5.5.20 
(591) Đen, vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rany Việt Nam  
(VN) 
Số 214 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-38291 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng nghệ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Việt Hải   (VN) 
Phường Thanh Hải, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý các công việc kinh doanh trong nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư 

vấn liên quan đến việc quảng bá cho bên nhận nhượng quyền thương mại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; quán bánh mỳ; quán cà phê; quán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2020-38292 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.6; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Vạn Nam  

(VN) 
ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 12: Vỏ lãi (phương tiện giao thông đường thủy) làm từ nhựa composite; xuồng ghe 

(phương tiện giao thông đường thủy); thuyền; phương tiện giao thông đường thủy; thân của 
tàu thủy. 

 
 

(210) 4-2020-38293 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A14.7.7 
(591) Trắng, vàng, đen. 
(731) Lê Công Quý  (VN) 

59 Nguyễn Trường Té, phường Vĩnh 
Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
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(511)   Nhóm 08: Kìm bấm, tỉa, cắt móng; kìm cắt biểu bì; kìm.  
 

(210) 4-2020-38297 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.15.15; 

A26.1.18 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

dịch vụ Hùng Diễm  (VN) 
G11, lô 38-39 đường Tôn Đức Thắng, 
phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất và 
đóng hộp; tổ yến đã chế biến; yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào (tổ yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng 
hộp, yến sào đã chưng cất và đóng hộp, tổ yến đã chế biến, yến nguyên liệu, đồ uống không 
cồn làm từ tổ yến, nước yến, nước giải khát làm từ yến. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà. 

 

 
(210) 4-2020-38298 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.9; A26.11.12; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng nhạt, vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Nam  (VN) 
ấp Hố Muôn, xã Long Nguyên, huyện 
Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc da; dịch 

vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ y tế từ xa.  
 

 
(210) 4-2020-38299 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại GREEN SUPPLY  
(VN) 
Số 123C3 ấp Trung Chánh 1, xã Trung 
Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị thông gió; cái chụp thông gió; van thông gió.  
 

 
(210) 4-2020-38300 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) URBAN LACE  (KR) 

405, 4F, 39, Gwangan-ro 62beon-gil, 

Suyeong-gu, Busan, 48303, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang thời trang [trang phục]; khẩu trang [trang phục]; quần áo; đồ đi chân; 

đồ đội đầu; tấm che mắt khi ngủ.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ khẩu trang thời trang [trang phục], khẩu trang [trang phục], quần 

áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn trùm che mặt, tấm che mắt khi ngủ, khăn quàng cổ, trang 

phục dệt kim, khăn trùm đầu; dịch vụ bán lẻ trực tuyến khẩu trang thời trang [trang phục], 

khẩu trang [trang phục], quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn trùm che mặt, tấm che mắt 

khi ngủ, khăn quàng cổ, trang phục dệt kim, khăn trùm đầu; dịch vụ bán buôn khẩu trang 

thời trang [trang phục], khẩu trang [trang phục], quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn trùm 

che mặt, tấm che mắt khi ngủ, khăn quàng cổ, trang phục dệt kim, khăn trùm đầu; dịch vụ 

bán buôn trực tuyến khẩu trang thời trang [trang phục], khẩu trang [trang phục], quần áo, 

đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn trùm che mặt, tấm che mắt khi ngủ, khăn quàng cổ, trang phục 

dệt kim, khăn trùm đầu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá 

và dịch vụ.  
 

 
(210) 4-2020-38301 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(731) CHONGQING JUNRI 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 

O1, No. 58, Meijia Road, Nan'an 

District, Chongqing, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông 

minh, kính thông minh, máy tính bảng máy tính xách tay và tivi thông minh; phần mềm hệ 

điều hành cho điện thoại đi động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính thông 

minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và tivi thông minh.  
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(210) 4-2020-38302 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Nội  
(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, 
KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uồng làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm từ sữa; sữa chua; pho mát.  
 

Nhóm 30: Kem lạnh, kem trái cây (kem lạnh), sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).  
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép 
trái cây (đồ uống).    

 

 
(210) 4-2020-38303 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Nội  
(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, 
KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uồng làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm từ sữa; sữa chua; pho mát. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh, kem trái cây (kem lạnh), sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh). 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép 
trái cây (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2020-38304 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Nội  
(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, 
KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uồng làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm từ sữa; sữa chua; pho mát.  
 

Nhóm 30: Kem lạnh, kem trái cây (kem lạnh), sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).  
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép 
trái cây (đồ uống).    
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(210) 4-2020-38307 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH U.S PHAR  (VN) 

2246 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-38308 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Đại 
Thành Đạt  (VN) 
17/12, khu phố 8, phường Tân Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 16: Tập vở. 

 

 
(210) 4-2020-38309 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ  Đại 
Thành Đạt  (VN) 
17/12, khu phố 8, phường Tân Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 16: Tập vở. 
 
 

(210) 4-2020-38312 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.22; 2.3.22; 26.4.3; 22.5.10 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và phát triển cộng đồng 
Việt Thái  (VN) 
Ngõ 808, đường Tân Cương, tổ 7, 
phường Thịnh Đán, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2020-38316 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH AWA  (VN) 

Nhà M13, đường số 21, KĐT Đông Nam 
Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Bộ đồ uống trà bằng sứ, gốm, tre, gỗ, đá. 

 

 
(210) 4-2020-38317 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần hợp tác sáng 

tạo Việt   (VN) 
Số 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động.  
 

 
(210) 4-2020-38318 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; 1.1.15 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, đen. 
(731) Công ty cổ phần Trí Tuệ Mới  

(VN) 
Số 46 lô A1, khu đô thị Đại Kim - Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; thiết bị nhận dạng sinh trắc học (thiết bị nhận dạng vân tay, 

thiết bị nhận dạng khuôn mặt, thiết bị nhận dạng mống mắt).  
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(210) 4-2020-38321 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Phạm Đảo Quốc Việt  (VN) 

C97 cao ốc cao cấp, 584 Lũy Bán Bích, 
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 

thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ nhắc nhở buổi hẹn [chức năng văn phòng]; cho thuê 
thiết bị văn phòng trong không gian làm việc chung. 

 
Nhóm 36: Đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; cho vay [tài chính]; 
quản lý tài chính; dịch vụ bản lãnh tài chính; đánh giá tiền tệ; mua bán bất động sản. 

 
 

(210) 4-2020-38322 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 24.15.21; A24.15.11; 

A25.7.7 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Phạm Đảo Quốc Việt  (VN) 

C97 cao ốc cao cấp, 584 Lũy Bán Bích, 
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]. 
 
 

(210) 4-2020-38324 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.5 
(731) SUREMED INCORPORATION  (TW) 

17F., No. 447, Sec. 3, Wenxin Rd., 
Beitun Dist., Taichung City 406, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem rửa mặt [mỹ phẩm]; kem làm trắng da; mỹ phẩm; kem nền [mỹ phẩm]; kem 

lót [mỹ phẩm]; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc da dùng cho mục đích 
làm đẹp; chế phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm; kem che khuyết điểm [mỹ phẩm]; chế phẩm 
vệ sinh thân thể dùng cho người. 
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Nhóm 05: Dược phẩm điều trị mụn trứng cá; chế phẩm điều trị mụn trứng cá; vật liệu băng 

bó dùng cho mục đích y tế; băng y tế để băng bó; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; 

băng dính dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó vết thương dùng trong y tế; gạc y tế; 

hộp thuốc cấp cứu [có sẵn thuốc bên trong]; miếng dán vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38325 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.9; A1.1.2 

(591) Vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Sang  (VN) 
46 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-38326 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Minh Sang  (VN) 
46 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-38329 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ đô, trắng. 

(731) Hoàng Duy Khang  (VN) 
ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; đồ đội đầu; quần áo 

may sẵn; áo thun ngắn tay; vành khăn đội đầu của nam giới.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; sửa lại quần áo [cải biến quần áo]; may quần áo; cắt vải. 
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(210) 4-2020-38332 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH MTV TM & DV 

DATECO  (VN) 
Số 24 ngõ 196 đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong lĩnh vực y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: ghế massage (ghế mát xa), thiết bị xoa bóp, máy tập 
phục hồi chức năng toàn thân (thiết bị vật lý trị liệu). 

 

 
(210) 4-2020-38333 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 4.3.3; 19.1.3 
(591) Trắng, đen, xám, xám đậm, xám nhạt, 

xanh lam, xanh lam nhạt, xanh đen, vàng 
nhạt, nâu vàng đậm, nâu vàng nhạt. 

(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 
Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2020-38334 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.3.3; 15.7.1; A19.8.7 
(591) Xanh lam, nâu vàng đậm, nâu vàng nhạt.
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 
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(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2020-38335 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SANDO  (VN) 
64 đường số 9, khu phố 3, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho nuôi trồng thủy sản.  
 

 
(210) 4-2020-38338 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.3.3; 25.1.15; 25.5.25 

(591) Xanh lam, xanh đen, xám nhạt, trắng, 

vàng nhạt. 

(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 
Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2020-38339 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Kim Sơn Vina  (VN) 
Số 688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2020-38340 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) ZURU (SINGAPORE) PTE. LTD. (SG)  

(SG) 

1003, Bukit Merah Central #06-07 

Singapore 159836 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; dụng cụ bắn cung; đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập; 

bóng cho trò chơi; trò chơi có sử dụng bàn cờ; gạch xây dựng [đồ chơi] ; đồ chơi xây dựng; 

đầu đạn cho súng lục [đồ chơi]; trò chơi cờ; phi tiêu (mũi tên nhỏ, mũi lao); búp bê; giường 

cho búp bê; quần áo cho búp bê; bình bú sữa cho búp bê; nhà của búp bê; máy bay không 

người lái [đồ chơi]; bia điện tử; đồ chơi khác thường dùng cho buổi tiệc; đồ chơi khác 

thường dùng để chơi trò đánh lừa; quả bóng bay để chơi; lều để chơi trò chơi; nhà chơi cho 

trẻ em; quả bóng hơi để chơi; bài lá; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi bằng vải lông kèm tấm 

choàng; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; con rối bù nhìn; cái 

lúc lắc [đồ chơi]; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa; đồ chơi dùng để cười; bộ mô hình thu nhỏ 

[đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; xe hẩy chân [đồ chơi]; đồ thổi bong bóng xà phòng 

[đồ chơi]; con quay [đồ chơi]; đồ chơi nhồi bông; súng ngắn đồ chơi bắn hơi; bột nhào để 

nặn đồ chơi; nhân vật đồ chơi; điện thoại đồ chơi; mô hình đồ chơi; súng lục đồ chơi; 

polyme silicon để nặn đồ chơi; rô-bốt đồ chơi; xe cộ đồ chơi; đồ chơi cho vật nuôi trong 

nhà; thẻ sưu tập dùng cho trò chơi; khung có bạt được căng bằng lò xo để nhún; xe ba bánh 

cho trẻ sơ sinh [đồ chơi] ; máy trò chơi video; đồ chơi công trình xây dựng; dụng cụ chơi 

ngoài trời cho trẻ em; đồ chơi cát; đồ chơi điện tử; vũ khí đồ chơi; đồ chơi phóng đạn.  
 

 
(210) 4-2020-38342 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.21; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lam, cam, hồng, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH ISPEAKING Việt 
Nam  (VN) 
Nhà số 36 ngách 49 ngõ 64 Nguyễn 

Lương Bằng, phường ¤ Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch thuật; trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi 

[giáo dục hoặc giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ về giáo dục 

giảng dạy; giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; đào tạo thực hành [thao diễn], đào tạo thực 

hành [thao tác thử]; sắp xếp và tiến hành hội thảo, tổ chức và điều hành hội thảo. 
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(210) 4-2020-38343 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) NSE PRODUCTS, INC.  (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng. 
 

 
(210) 4-2020-38346 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.3.3 
(591) Da cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
dược phẩm Nam Hà - NEW 
ZEALAND   (VN) 
Km 52 quốc lộ 5, đường Hoàng Ngân, 
phường Cẩm Thượng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thuốc 
chữa bệnh cho người.  

 

 
(210) 4-2020-38356 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.6; 24.5.7; 5.7.3; 4.3.3 
(591) Xanh lam, xanh lam nhạt, xanh đen, 

vàng nhạt, trắng, xám nhạt. 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2020-38359 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 
(731) BELUGA VODKA INTERNATIONAL 

LIMITED  (CY) 
Arch. Makariou III, 206, Chrysalia 
Court, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vôtca 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm rượu vôtca; cho thuê 
không gian quảng cáo; phân phát hàng mẫu; xuất khẩu và nhập khẩu rượu vôtca 

 

 
(210) 4-2020-38360 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 
(731) BELUGA VODKA INTERNATIONAL 

LIMITED  (CY) 
Arch. Makariou III, 206, Chrysalia 
Court, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vôtca 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm rượu vôtca; cho thuê 
không gian quảng cáo; phân phát hàng mẫu; xuất khẩu và nhập khẩu rượu vôtca 

 

 
(210) 4-2020-38361 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn giáo dục và xúc tiến 
thương mại ZENLISH  (VN) 
Số 9, ngách 25, ngõ 629 Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa. 

 

 
(210) 4-2020-38362 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phạm Hoàng Thắng  (VN) 
Số 20 Hà Huy Giáp, thị trấn Long Thành, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem thoa mặt; kem dưỡng thể; xịt khoáng (mỹ 

phẩm). 
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(210) 4-2020-38364 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Quí Long  (VN) 
44-46 đường số 21A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-38365 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Quí Long  (VN) 
44-46 đường số 21A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-38370 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.5; A5.1.16; A26.11.12 
(591) Đen, hổ phách, vàng, vàng đồng. 
(731) Đặng Thanh Thiên Hậu  (VN) 

555 Quốc lộ 80, Thạch Động, xã Mỹ 
Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cở sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-38371 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.4; 26.4.3; 26.15.15 
(591) Xanh đậm. 
(731) Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ 

thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
Số 5 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm trực tuyến cho mục đích thương mại (hỗ trợ các doanh nghiệp 
quảng cáo, giới thiệu sản phẩm). 

 

 
(210) 4-2020-38372 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sen 
Nam Việt  (VN) 
Số 36, ngõ 1142, đường La Thành, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức 

khỏe; dịch vụ bệnh viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 
(spa); dịch vụ nha khoa; phòng khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ; phòng khám chuyên 
khoa da liễu. 

 

 
(210) 4-2020-38373 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.9; A7.1.11; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Nâu, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đào Anh Tuấn  
(VN) 
Làng Kon Pram, xã Hà Đông, huyện 
Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 29: Rau trộn; rau, củ, đóng hộp; rau đã nấu chín; rau đã sấy khô, rau đã được bảo 

quản; rau củ quả, đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2020-38374 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.13.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Hạnh  
(VN) 
Đội 3, thôn 4, xã Nam Yang, huyện Đak 
Đoa, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm trên cơ sở 

yến mạch; bột yến mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, bột đậu nành. 
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(210) 4-2020-38375 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.27; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn 
Hưng  (VN) 
Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak 
Đoa, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; ca cao; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ 

uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-38376 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.9; A7.1.11; 2.3.4; 2.3.30; 5.7.3; 

A6.19.9; 25.12.1; 26.3.4; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá, xanh da trời, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Bích Hòa  (VN) 
Thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, 
tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo, bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; cà phê; cà phê chưa rang; 

gia vị. 
 

 
(210) 4-2020-38377 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.13; 5.9.10; 26.4.1; 26.1.1; 

A26.4.18 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồ Thị Vân  
(VN) 
Làng Kóp, xã Kon Gang, huyện Đak 
Đoa, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 29: Chế phẩm để nấu canh rau; rau, củ, đóng hộp; rau đã nấu chín; rau đã sấy khô; 

rau đã được bảo quản; rau củ quả, đã chế biến. 
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(210) 4-2020-38378 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.7.1; 5.3.20; 2.7.11; 2.7.18; A2.1.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đoàn Anh Tuấn  
(VN) 
Thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê, cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; 
hương liệu cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 

 
 

(210) 4-2020-38379 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ S.N.LY  (VN) 
Số 50B Trúc Lạc, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu (không chứa thuốc); mặt nạ làm đẹp; kem làm 
trắng da; chế phẩm chăm sóc tóc (không chứa thuốc). 

 

Nhóm 25: Quần; áo, mũ; giày; dép, khăn quàng cổ dạng ống. 
 

 
(210) 4-2020-38381 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20; 7.1.6 
(591) Trắng, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ảnh viện, áo 
cưới (DE PARIS)  (VN) 
¤ số 4 khu quy hoạch chung cư Trần 
Hưng Đạo tại tổ 1, khu 3, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh; phóng viên ảnh; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cho thuê 

máy quay hình; cho thuê đồ trang trí sân khấu. 
 
Nhóm 45: Cho thuê quần áo; cho thuê quần áo dạ hội.  
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(210) 4-2020-38383 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đen. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và giải trí BIANCO Việt Nam  
(VN) 
Tầng 2 tòa nhà số 12 phố Lý Đạo Thành, 
phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ngô tách đường. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và phân phối mì ngô tách đường.  
 

(210) 4-2020-38384 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Trắng, nhũ vàng. 
(731) Công ty cổ phần QHQ 

PHARMAFOOD INTERNATIONAL  
(VN) 
Số 05, đường CN13, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm hỗ trợ điều trị bệnh cho người; 
nước uống tăng lực dùng cho mục đích y tế.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm hỗ trợ điều trị bệnh cho người, nước uống tăng lực dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2020-38385 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Trắng, nhũ vàng. 
(731) Công ty cổ phần QHQ 

PHARMAFOOD INTERNATIONAL  
(VN) 
Số 05, đường CN13, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm hỗ trợ điều trị bệnh cho người; 
nước uống tăng lực dùng cho mục đích y tế.      

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm hỗ trợ điều trị bệnh cho người, nước uống tăng lực dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-38386 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Trắng, nhũ vàng. 
(731) Công ty cổ phần QHQ 

PHARMAFOOD INTERNATIONAL  
(VN) 
Số 05, đường CN13, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm hỗ trợ điều trị bệnh cho người; 

nước uống tăng lực dùng cho mục đích y tế.        
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm hỗ trợ điều trị bệnh cho người, nước uống tăng lực dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-38387 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ nghiệp 

vụ doanh nghiệp BPO    (VN) 
Số 2, ngõ 184, đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; hỗ trợ quản lý kinh doanh; hỗ 

trợ việc điều hành kinh doanh; giới thiệu và môi giới lao động; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ 
kinh doanh); tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự; tối ưu hóa 
công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt; bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính, máy móc và thiết bị 
sử dụng trong văn phòng, máy điện thoại.  

 
Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập 
trình máy tính; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; cho thuê máy tính; tư vấn bảo mật 
máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
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mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; diệt virus cho máy tính; 
dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm virus. 

 

 
(210) 4-2020-38389 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2; A24.15.11 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng & 
thiết kế thương mại Thiên 
Long  (VN) 
113/4/50 Võ Duy Ninh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; thi công xây 

dụng; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp;  
 

 
(210) 4-2020-38391 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia NGK 
Hà Nội  (VN) 
217 Bùi Xương Trạch, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; đồ uống không có cồn, nước khoáng (đồ uống); nước 

uống có ga; đồ uống từ quả không chứa cồn, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2020-38392 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen, nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đắc Tú  (VN) 
Số 21 ngách 141 ngõ Thịnh Quang, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1445 

(210) 4-2020-38393 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.1.2; A11.3.4; 5.7.27 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu V&B  
(VN) 
T1-B05.10, tháp-T1-B, tầng 5, chung cư 
M-One Nam Sài Gòn, số 35/12 Bế Văn 
Cấm, phường Tân Kiểng, quận 07, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; 

hương liệu cà phê; cà phê nhân tạo. 
 
 

(210) 4-2020-38394 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.8; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Mê Kông Xanh  (VN) 
90A Trần Khắc Chân, phường 09, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa dâu (sữa là thành phần chủ yếu). 
 

(210) 4-2020-38397 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BEAUTY CARE 
USA  (VN) 
Số C4B, đường Bửu Long, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; nước hoa; kem mỹ phẩm; bộ mỹ 

phẩm. 
 

Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh dùng 
cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; 
dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
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(210) 4-2020-38398 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam   (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 
Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin 
thương mại; cung cấp xếp hạng của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
quan hệ công chúng. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], tổ chức và điều khiển hội nghị, xuất bản sách; tổ chức 
các cuộc thi thể thao; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xếp hạng của người 
dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa. 

 

 
(210) 4-2020-38399 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam   (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 
Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tư vấn quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin 

thương mại, cung cấp xếp hạng của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, 
quan hệ công chúng. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], tổ chức và điều khiển hội nghị, xuất bản sách, tổ chức 
các cuộc thi thể thao, xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến, cung cấp xếp hạng của người 
dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa. 

 

 
(210) 4-2020-38400 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam   (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 
Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tư vấn quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin 

thương mại, cung cấp xếp hạng của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, 

quan hệ công chúng. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], tổ chức và điều khiển hội nghị, xuất bản sách, tổ chức 

các cuộc thi thể thao, xuất bản sách và bán điện tử trực tuyến, cung cấp xếp hạng của người 

dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa. 
 

 
(210) 4-2020-38401 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.15.1; 24.15.21 

(591) Xanh cô ban, xanh nõn chuối. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam   (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 

Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tư vấn quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin 

thương mại, cung cấp xếp hạng của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, 

quan hệ công chúng.  

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], tổ chức và điều khiển hội nghị, xuất bản sách, tổ chức 

các cuộc thi thể thao, xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến, cung cấp xếp hạng của người 

dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa. 
 

 
(210) 4-2020-38402 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.8; A2.3.16 

(591) Tím nhạt, tím đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sự kiện FYOUNG  (VN) 
23 đường số 02 phường 3 quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thể thao; phòng tập thể dục thể thao; huấn luyện viên cá nhân; 

đào tạo huấn luyện viên cá nhân.  
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(210) 4-2020-38403 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.1.24; 3.1.6; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Tím đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sự kiện FYOUNG   (VN) 
23 đường số 02 phường 3 quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thể thao; phòng tập thể dục thể thao; huấn luyện viên cá nhân; 

đào tạo huấn luyện viên cá nhân.  
 

 
(210) 4-2020-38404 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DREAMCHEF 
VINA  (VN) 
Lô A-6A, A-6B, đường DA4, khu công 

nghiệp Thới Hòa, phường Thới Hòa, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ dùng gia dụng sử dụng cho nhà bếp cụ thể là: bộ nồi niêu xoong chảo dùng 

cho nhà bếp không dùng điện; chảo để rán không dùng điện; dụng cụ nhà bếp: bát, đũa, đĩa.  

 

 
(210) 4-2020-38405 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 25.1.6 

(591) Xanh đậm, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Tô Phối Phụng  (VN) 
C5/23/19 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa (đồ uồng chứa sữa có thành phần chính là trà); chè (trà); đồ uống làm từ 

chè (trà) như hồng trà, lục trà, cà phê.  
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(210) 4-2020-38406 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.11; 2.1.1; A2.1.24 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lê Thái Nguyên  (VN) 
447 Nguyễn Thị Kiểu, khu phố 4, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Con hàu [không còn sống]; động vật có vỏ cứng, không còn sống; động vật giáp 

xác, không còn sống; trai, sò, ngao, không còn sống; cá [không còn sống]; cá, đóng hộp; 
con trai, không còn sống; tôm, không còn sống. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba. 

 

 
(210) 4-2020-38408 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIGFIVE Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 

động vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2020-38411 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.4; 26.4.9 
(731) Công ty cổ phần nhựa Đồng 

Nai  (VN) 
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 
9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn.  
 

Nhóm 17: Đầu nối không bằng kim loại cho ống dẫn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đầu nối bằng kim loại và phi kim cho ống dẫn.  
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(210) 4-2020-38412 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH XNK & kinh 
doanh thương mại SUNSHINE 
Việt Nam   (VN) 
Liền kề số 173, No 04, khu 27-28, đất 

dịch vụ Dương Nội, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông,  thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhâp khẩu: bộ xoong nồi nấu ăn không dùng điện, chảo không 

dùng điện, quánh (nồi nhỏ) không dùng điện.  
 

 
(210) 4-2020-38413 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Hoàng Thị Ngọc Hân  (VN) 
P2304 G5 CC Five star số 02 Kim Giang, 

phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy vắt sữa; giác mứt dùng cho máy vắt sữa; đầu mút dùng cho máy vắt sữa.  

 

Nhóm 10: Bình sữa cho em bé bú; chai sữa cho em bé bú; núm vú giả của bình sữa cho em 

bé; bơm dùng để hút sữa mẹ; máy hút sữa.  

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: tinh dầu, hương liệu [tinh dầu], nước làm mềm vải dùng cho 

giặt là, chế phẩm dùng để giặt, chế phẩm vệ sinh bình sữa cho em bé, thực phẩm cho em bé, 

sữa bột cho trẻ em, tã lót trẻ em, miếng lót hút sữa, máy vắt sữa, giác mút dùng cho máy vắt 

sữa, đầu mút dùng cho máy vắt sữa, hộp pin dự phòng cho máy hút sữa, áo vắt sữa, dao ăn, 

dĩa và thìa cho em bé ăn dặm, bình sữa cho em bé bú, chai sữa cho em bé bú, núm vú giả 

của bình sữa cho em bé, bơm dùng để hút sữa mẹ, máy hút sữa, dao ăn, dĩa và thìa cho em 

bé ăn dặm, túi khử trùng dùng một lần, thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện, thiết bị chạy 

điện dùng để hâm nóng bình sữa, thiết bị khử trùng, túi đăng nhiệt, túi giữ nhiệt, túi trữ sữa, 

bồn tắm có thể bơm phồng dùng cho em bé, quần áo, trang phục, khăn che cho em bé bú, 

đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ luyện tập, cái lúc lắc (đồ chơi), đồ chơi nhồi bông, xe ba bánh 

cho trẻ sơ sinh, chế phẩm ngũ cốc, đồ uống trên cơ sở trà, bánh kẹo. 
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(210) 4-2020-38414 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5 

(591) Vàng, cam, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAZUKI Việt 
Nam  (VN) 
Liền kề 02 -03, C14 Bắc Hà, đường Tố 

Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt: nước mắm.  

 

 
(210) 4-2020-38417 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.16; 3.7.10; A24.15.11; 7.3.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Võ Đình Hậu  
(VN) 
290-Huỳnh Thúc Kháng, phường An 

Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến, yến tinh chế.  

 

 
(210) 4-2020-38421 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A11.3.7; A11.1.6; 8.7.3 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Huyền Trang  (VN) 
R4-32 Phạm Thái Bường, khu Mỹ Toàn 

2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phở; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 
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(210) 4-2020-38422 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.7; 25.5.1; 26.2.3 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
dinh dưỡng quốc tế VIET OPEN  
(VN) 
Thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho vật nuôi.  
 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm: thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho 
vật nuôi. 

 

 
(210) 4-2020-38425 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
MCV  (VN) 
18Bis/22/1I Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng 

cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; 
mua bán: băng đĩa, phim điện ảnh, phim video, phim hoạt hình, máy vi tính, thiết bị và linh 
kiện điện tử và viễn thông, thiết bị nghe nhìn, máy móc thiết bị dùng cho dịch vụ lắp đặt 
truyền hình cáp, vệ tinh, truyền hình internet, truyền hình theo yêu cầu, máy vi tính, máy 
quay phim, đĩa cho máy vi tính, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử, máy quay video xách 
tay có kèm theo bộ phận ghi hình. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, phát chương trình truyền hình. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, chương trình biểu 
diễn; phát hành và phân phối chương trình truyền hình, chương trình giải trí, và các nội 
dung khác có tính chất giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh 
sáng, thiết bị điện ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim; rạp 
chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung 
cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải trí do 
người dùng thiết lập. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mua bán bản quyền chương trình truyền hình, bản quyền chương trình 
biểu diễn, bản quyền phim điện ảnh, phim video, phim hoạt hình, bản quyền tác phẩm âm 
nhạc. 
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(210) 4-2020-38427 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.4.4 
(731) Công ty cổ phần Kiến Minh  

(VN) 
Khu ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy 
rượu. 

 

 
(210) 4-2020-38428 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần Kiến Minh  

(VN) 
Khu ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt, thịt đã chế biến, giò, chả, xúc xích, trái cây tươi, trái cây đã chế 

biến, trái cây đóng hộp, hạt đã chế biến, rau củ quả tươi, rau củ quả đã chế biến, chế phẩm 
ngũ cốc, gạo, gia vị, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã chế biến, gia vị, thực phẩm chức 
năng, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, nước ép trái cây), 
quần áo, giầy dép, phụ kiện thời trang, kính mắt, đồng hồ, đồ trang sức, vật liệu xây dựng 
(kim loại và phi kim loại), bóng đèn, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, phụ kiện bồn tắm, máy lọc nước, đồ gia dụng (nồi, xoong, chảo, bát, đĩa, dao, thìa, 
đũa), bếp điện, bếp tủ, bếp ga, nồi chiên không dầu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-38429 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) Công ty cổ phần Kiến Minh  

(VN) 
Khu ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt, thịt đã chế biến, giò, chả, xúc xích, trái cây tươi, trái cây đã chế 

biến, trái cây đóng hộp, hạt đã chế biến, rau củ quả tươi, rau củ quả đã chế biến, chế phẩm 
ngũ cốc, gạo, gia vị, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã chế biến, gia vị, thực phẩm chức 
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năng, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, nước ép trái cây), 
quần áo, giầy dép, phụ kiện thời trang, kính mắt, đồng hồ, đồ trang sức, vật liệu xây dựng 
(kim loại và phi kim loại), bóng đèn, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, phụ kiện bồn tắm, máy lọc nước, đồ gia dụng (nồi, xoong, chảo, bát, đĩa, dao, thìa, 
đũa), bếp điện, bếp từ, bếp ga, nồi chiên không dầu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2020-38430 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 03.17; 3.1.8; 3.1.6; 3.1.16; A5.1.5; 

A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đen, nâu, trắng, vàng, đỏ, 

hồng, xám, xám đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D.H.N Garden & 
Pets   (VN) 
2266/10/3A Huỳnh Tấn Phát, xã Phú 
Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Chậu trồng cây; kết cấu tháp trồng cây; giàn trồng cây; chuồng cho vật nuôi 

trong nhà; đồ chứa đựng thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh; khay rải ổ cho động vật nuôi 
trong nhà. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, tiếp thị, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao, đồ uống, nước 
ép hoa quả, nước uống có ga, nước ngọt, bia, rượu, đồ uống không cồn, các sản phẩm thực 
phẩm (bánh kẹo, thực phẩm khô, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm ăn liền, thực phẩm ăn vặt, 
thực phẩm đã qua chế biến), thức ăn cho vật nuôi, đồ uống cho vật nuôi trong nhà, xà phòng 
khử trùng và tẩy uế cho vật nuôi, mỹ phẩm cho vật nuôi, dầu gội cho vật nuôi, sữa tắm cho 
vật nuôi, chất khử mùi cho vật nuôi, chế phẩm chống ký sinh trùng cho vật nuôi, chất bổ 
sung dinh dựỡng cho thực phẩm động vật, chất bổ sung protein cho động vật, tã lót cho thú 
cưng, cát thơm (lót ổ) cho động vật, chế phẩm làm sạch cho chó (thuốc diệt sâu bọ, côn 
trùng), chế phẩm dùng để vệ sinh khử mùi răng, miệng và tai cho thú cưng, nước hoa cho 
động vật, thuốc nhuộm cho vật nuôi, giường cũi cho vật nuôi, hộp làm ổ cho vật nuôi, ổ cho 
vật nuôi trong nhà, khay rải ổ cho vật nuôi, đệm, miếng lót để dưới bát ăn cho vật nuôi, cột 
gỗ cho mèo cào chân, đồ chơi cho vật nuôi, quần áo cho vật nuôi, vòng cổ cho vật nuôi, 
vòng cổ chống ký sinh trùng, vòng đai nhận dạng cho vật nuôi, dây xích và chốt neo giữ 
bằng kim loại cho vật nuôi, chuông đeo cổ cho vật nuôi, cửa và nắp cửa ra vào bằng kim 
loại cho vật nuôi, chuồng, đồ chứa đựng thức ăn cho vật nuôi, dụng cụ xén lông cho vật 
nuôi, đồ đựng thức ăn cho vật nuôi, quần áo cho thú cưng, mũ nón, rọ bịt mõm dùng cho vật 
nuôi, túi dùng để mang vật nuôi khi di chuyển, thẻ tên cho vật nuôi, lược, bàn chải, kéo cắt 
tỉa móng cho vật nuôi, dụng cụ dọn vệ sinh cho vật nuôi, thú cưng (chó, mèo, sóc chuột 
(hamster), thỏ), giống cây trồng, hạt giống, cây cảnh, hoa cảnh, cây phong thủy, chậu trồng 
cây, đất trồng cây, dụng cụ làm vườn, phụ kiện chăm sóc cây, sỏi đá, cát màu trang trí dùng 
để trồng cây, dung dịch dinh dưỡng cho cây, đèn chiếu sáng cho cây, bình tưới, giá trồng 
cây, lọ hoa, phân bón cho cây, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm bệnh có hại cho 
cây trồng, thuốc trừ bệnh cho cây, thuốc diệt động vật có hại cho cây. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1455 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; dịch vụ chăn nuôi; nông trại, trang trại trồng trọt, chăn nuôi; 
dịch vụ vườn ươm cây và chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cho 
chó, mèo; dịch vụ gây giống động vật; dịch vụ spa cho người; dịch vụ xông hơi xoa bóp cho 
người; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; dịch vụ tắm thảo dược; dịch vụ tắm bùn 
khoáng. 

 

 
(210) 4-2020-38432 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH in Hải Long  (VN)
26/1D đường số 13A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế, khẩu trang y tế kháng khuẩn. 

 

 
(210) 4-2020-38433 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.2.7; 26.13.1 
(591) Đen, xanh da trời. 
(731) DATA SYSTEMS INTERNATIONAL, 

INC.  (US) 
Suite 1100, 1201 Walnut Street, Kansas 
City MO 64106, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm chạy trên nền tảng điện toán đám 

mây không thể tải xuống để theo dõi và quản lý hàng hóa tồn kho; phần mềm như một dịch 
vụ, cụ thể là phần mềm lưu trữ cho người khác sử dụng trong việc quản lý và kiểm soát 
hàng hóa tồn kho; nhà cung cấp dịch vụ phần mềm dựa trên nền tảng điện toán đám mây, 
cụ thể là lưu trữ, quản lý, phát triển, phân tích và duy trì các ứng dụng, phần mềm và các 
trang thông tin điện tử cho người khác trong lĩnh vực kiểm kê và quản lý kho. 

 

 
(210) 4-2020-38438 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20; 

1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12 
(591) Chàm, tím, đỏ gạch, đỏ sẫm, đỏ cam, 

cam, cam sẫm, cam vàng, xanh lá cây 
đậm. 

(540) 

  

(731) Trung tâm hỗ trợ phát triển 
giáo dục hòa nhập Nhân Hòa  
(VN) 
Số 16, đường số 18, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục dành cho các trường hợp đặc 
biệt cần hỗ trợ; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2020-38439 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 24.15.1; A24.15.7; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tập đoàn S -
Asean  (VN) 
809/6 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mũi khoan, bulong, ốc vít, thước, kềm, máy khoan pin, máy cắt pin, 

máy bắn bulong pin, cờ lê, mỏ lếch, thước, mũi vít, tấm pin năng lượng. 
 

 
(210) 4-2020-38442 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên lữ hành 
LAVANG  (VN) 
Đội 3, thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, 
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 

nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 
 

(210) 4-2020-38444 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Đỗ Xuân Lập  (VN) 

ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ 

phận của thiết bị vệ sinh), hệ thống ống dẫn nước, vòi phun nước, vòi dùng cho đường ống, 

bồn cầu, lavabo (bồn rửa mặt, rửa tay), chậu rửa chén, vòi hoa sen, bồn tắm, máy nước nóng 

năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng, gương soi, kệ kính, móc treo bằng kim loại, móc treo 

quần áo bằng kim loại, phễu thoát nước bằng kim loại, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ để chai 

và để hộp đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), giá treo quần 

áo, ống đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh như móc 
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inox để cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng, giá (kệ) để bàn 

chải và kem đánh răng, kệ chân tủ lạnh, kệ để bình lọc nước, giá để dao thớt. 
 

 
(210) 4-2020-38445 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kinh doanh vàng Kim Phát Lê 
Mai  (VN) 
Số 232B đường Lê Thị Hoa, khu phố 5, 

phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý; vàng trang sức mỹ nghệ; đồ 

trang sức; đồ kim hoàng; kim loại quý. 
 

 
(210) 4-2020-38446 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Lê Bảo Châu   (VN) 
25 Nguyễn Duy Trinh, phường Tân 

Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

§¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2020-38447 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; A26.11.12 

(591) Xanh nước biển, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Tiến Thành Đạt  (VN) 
105/3A Quang Trung, ấp Trung Chánh 1, 

xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa 

sen; vòi nước, bồn tắm (thiết bị vệ sinh không dùng để chứa nước); chậu rửa bát bằng inox 

thuộc thiết bị vệ sinh; bộ phụ kiện phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2020-38449 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.13.1; 3.7.20; 3.7.10; 3.7.16 

(591) Đen, vàng kim, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV yến sào 
thượng hạng Phúc An Khang  
(VN) 
Phòng 8, tầng 3, tòa nhà Centana Thủ 

Thiêm, số 36 Mai Chí Thọ, phường An 

Phú, quận 2,  thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến đã qua chế biến và được bảo quản.  

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm (sản phẩm từ yến, yến sào, yến nước).  
 

 
(210) 4-2020-38450 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.16; 26.1.1 

(591) Đen, vàng cam, gạch. 

(540) 

  

(731) Khương Văn Bình   (VN) 
462/8A Nguyễn Tri Phương, phường 9, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn, hàng ăn uống và đồ uống, quán cà phê.  
 

(210) 4-2020-38451 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 

(591) Đỏ, vàng nhạt, trắng xám, hồng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Huệ   (VN) 
364 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực liên quan đến làm đẹp, xăm hình; hướng dẫn nghề nghiệp 

[tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành [thao tác thử].  
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(210) 4-2020-38455 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.3.20; 5.7.3; A26.11.12; 1.15.23; 1.7.6 

(591) Xanh lá cây, cam. 

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Duẩn  
(VN) 
Thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa vừng. 
 

 
(210) 4-2020-38456 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2; 26.2.7; 1.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, cam, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Hoàn  
(VN) 
Xóm Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi tươi; quả cam tươi. 
 

 
(210) 4-2020-38458 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.7 

(591) Xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy văn phòng 
Gia Hưng   (VN) 
Lô 3B quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy in, giấy các tông (carton), giấy bao gói; bao bì nhựa, bì thư, vở học sinh.  
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(210) 4-2020-38459 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; A26.11.7; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Vàng kim, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BĐS Đô Thị 
Hải Phòng   (VN) 
Số 61, đường Thư Trung, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2020-38460 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.3.3; 26.3.4; 26.3.23 
(591) Đỏ đậm, đỏ tươi . 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thang máy Sao 
Đỏ  (VN) 
Số 18, phố Hòe Nhai, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; thiết bị vận hành thang máy.  
 
 

(210) 4-2020-38461 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Nâu cà phê, vàng kem. 
(731) Đoàn Lệ Hằng Vy  (VN) 

Số 71 đường 12, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bột ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo. 

 

(210) 4-2020-38462 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Nâu cà phê, vàng kem. 
(731) Đoàn Lệ Hằng Vy  (VN) 

Số 71 đường 12, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả và đồ uống hoa quả; nước giải khát có ga và không ga (đồ uống 
không cồn); đồ uống trên cơ sở đậu nành.  

 

 
(210) 4-2020-38464 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-38465 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Kisho Việt Nam  (VN) 
07 đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo 
và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2020-38466 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc ăn kiêng 
uống liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền, đồ uống sữa mạch nha dùng trong ngành y, đồ 
uống ăn kiêng đùng trong ngành y, thức ăn dặm cho bé, cốm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế; mua bán lương thực, thực phẩm, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh, 
kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm sữa, sữa tươi, sữa bột, 
bơ, pho mát, sữa đậu nành, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước ép 
trái cây, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2020-38468 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Quyên  (VN) 
Khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, 
thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây dầm đường; trái cây, đã chế biến; trái cây, đóng hộp; trái cây được bảo 
quản; trái cây lát mỏng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch 
vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2020-38471 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Nhất Thiên Hương  (VN) 
46 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An 
Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, cụ thể là đông trùng hạ thảo. 
 

Nhóm 35: Mua bán đông trùng hạ thảo.  
 

 
(210) 4-2020-38474 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cửa lưới Sài 
Gòn  (VN) 
373/68 Hà Huy Giáp, phường Thanh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa lưới bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, khung rèm (màn) cửa bằng 

kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa lưới bằng nhựa pvc. 
 

 
(210) 4-2020-38475 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh da trời đậm, vàng, đen đậm, 

đen nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vạn San Lợi  (VN) 
Số 72A2 đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây ăn quả; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi động vật; chăn 

nuôi yến; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-38477 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 14.5.21; 14.5.23; A26.11.12; 

26.15.15; 26.13.25; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Minh Tú  (VN) 
Thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Chất keo dính dùng trong công nghiệp; chất dẻo dạng thô; hoá chất dùng cho 
công nghiệp; keo dán giấy dùng trong công nghiệp; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim 
loại. 

 

 
(210) 4-2020-38478 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.11.5; 26.15.15; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Lạc Tấm  (VN) 

47, Dương Tử Giang, KP2, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống; quán ăn uống (bánh 

canh). 
 

 
(210) 4-2020-38479 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A19.7.16 
(591) Vàng, vàng cam, đen. 
(731) Công ty TNHH rượu Tửu Vương  

(VN) 
Tổ 17, ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu chuối hột; rượu đinh lăng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: rượu chuối hột, rượu đinh lăng. 
 

 
(210) 4-2020-38481 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A7.5.8; 26.5.1; 24.9.1 
(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH King Attorney 

App 5.0   (VN) 
28D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần mềm ứng dụng di động; phần mềm hệ thống quản 

lý, cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, pháp lý, bất động sản, xây dựng, 

dự án đầu tư kinh doanh, giáo dục, đào tạo và giải trí.   

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại điện tử (môi giới thương mại); lập chỉ 

mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; marketing (tiếp thị thương mại); 

dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên 

quan đến nhượng quyền kinh doanh.   

 

Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; tư vấn tài chính vốn; hoạt động ngoại hối; tư vấn đầu tư 

chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư; quyên góp quỹ từ thiện.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ cổng thông tin điện tử; cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng phần 

mềm, đặc biệt là dịch vụ web và dịch vụ đám mây; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi 

tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giáo dục và giải trí có sử dụng các phương 

tiện truyền thông điện tử.    

 

Nhóm 42: Thiết kế website; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet; cung 

cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý các 

thông tin cá nhân trực tuyến; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ lưu trữ dữ liệu 

điện tử.    

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; đại diện ngoài tố 

tụng (dịch vụ pháp lý); thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật; tư vấn thủ tục 

pháp lý về nhượng quyền thương mại. 
 

(210) 4-2020-38482 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.1.25; A7.5.8; 26.5.1; A5.3.13; 

A5.3.15 

(591) Đen, vàng. 

(731) Công ty TNHH King Attorney 
App 5.0   (VN) 
28D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; tư vấn tài chính vốn; hoạt động ngoại hối; tư vấn đầu tư 

chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư; quyên góp quỹ từ thiện. 
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(210) 4-2020-38483 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Võ Thị Thảo Hương   (VN) 

Khóm 4, phường 2, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 

mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, giày 
dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), ca vát, tất (vớ), mũ (nón); giới thiệu và 
trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại. 

 
 

(210) 4-2020-38484 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TERRACO HOLDINGS LIMITED  

(CY) 
Office 102, First Floor, Nafpliou 15, 
Limassol, Cyprus 

(540) 
  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Sỏi nhân tạo; đá nhân tạo. 
 
 

(210) 4-2020-38486 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa chuyên 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
21A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa và các sản phẩm sữa; sữa đặc.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); đồ uống trên cơ sở trái 
cây (đồ uống không cồn); đồ uống không có ga (đồ uống không cồn); đồ uống có ga (đồ 
uống không cồn).  
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(210) 4-2020-38487 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa chuyên 
nghiệp Việt Nam    (VN) 
21A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa và các sản phẩm sữa; sữa đặc.    

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); đồ uống trên cơ sở trái 

cây (đồ uống không cồn); đồ uống không có ga (đồ uống không cồn); đồ uống có ga (đồ 

uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2020-38488 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
BELLSYSTEM24-HOASAO   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố 

Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp; dịch vụ thông tin doanh nghiệp; tư vấn khảo sát, 

phân tích, đánh giá doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2020-38489 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nông Trùng Dương  (VN) 
Số 4, hẻm 162/130/28 phố Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y.  
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(210) 4-2020-38494 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và xuất nhập khẩu Toàn 
Phát  (VN) 
Tổ 3 cụm 1, ngõ 345 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm, thiết bị xông hơi khô (bằng sức nóng của nhiệt), thiết bị xông hơi ướt 

(bằng sức nóng của nước), thiết bị dùng cho bồn tắm, dụng cụ điều chỉnh hơi nóng của bồn 
tắm, máy đun nước tắm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bồn tắm, thiết bị xông hơi khô (bằng sức nóng của 
nhiệt), thiết bị xông hơi ướt (bằng sức nóng của nước), thiết bị dùng cho bồn tắm, dụng cụ 
điều chỉnh hơi nóng của bồn tắm, máy đun nước tắm.  

 

 
(210) 4-2020-38496 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A1.1.10; A1.1.5; 26.11.22 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AXCL 
Vietnam   (VN) 
492 Bình Long, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Mỡ dùng cho đai truyền; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu 

để bôi trơn; dầu để tách tháo khuôn cốp pha. 
 

 
(210) 4-2020-38497 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.1.6; A11.1.4; A5.3.15; 26.1.1; 

26.1.6 
(591) Đen, trắng, xám, xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Sản xuất kinh 
doanh dịch vụ tổng hợp nông 
nghiệp Phù Lưu   (VN) 
Phù Lưu, Triệu Long, Triệu Phong, 
Quảng Tri  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bèo, bánh ướt.  
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(210) 4-2020-38498 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; 5.7.11; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Sản xuất kinh 
doanh dịch vụ tổng hợp nông 
nghiệp Thượng Phước   (VN) 
Thượng Phước, Triệu Thượng, Triệu 

Phong, Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi tươi; quả thanh trà tươi. 
 

 
(210) 4-2020-38499 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.14; 5.7.15; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, nâu, trắng, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Sản xuất Kinh 
doanh Dịch vụ Nông nghiệp 
Tổng hợp Gia Độ   (VN) 
Gia Độ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng 

Trị  

 
(511)   Nhóm 31: Quả dưa lê tươi.  
 
 

(210) 4-2020-38500 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 5.3.11; 5.3.16; 8.1.25; 26.3.1; 26.3.10; 

A25.7.21; A26.11.9 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Sáu  
(VN) 
Đại Hào, Triệu Đại, huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ít lá gai. 
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(210) 4-2020-38501 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.9.1; 1.15.24; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thiếc  (VN) 
Thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 29: Mắm cá rò; ruốc (chế biến từ tôm, tép). 
 

 
(210) 4-2020-38502 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.7; 5.3.20; 5.7.3; A1.1.10; A1.1.2; 

26.1.2; A26.1.18; 25.1.6 

(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phan Thị Tuyết 
Nhung   (VN) 
Thôn Lâm Xuân - xã Gio Mai, huyện 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến.  

 
 

(210) 4-2020-38507 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; 15.7.1; A26.11.8; 26.2.7 

(591) Xanh da trời, xanh cô ban, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Huấn   (VN) 
Thôn Kon Hnong Y«p, xã §¨k Hring, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; máy bơm dùng cho 

bể bơi dòng nước ngược; màng chắn của máy bơm; tấm chắn của máy bơm; bơm nhiên liệu 

tự điều chỉnh.  
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(210) 4-2020-38508 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Cam, trắng, xám đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH V-Dream  (VN) 
318 Cách Mạng Tháng 8, phường Hoà 

Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng  

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá; đồ câu cá, lưỡi câu; dây câu cá; mồi nhử có mùi thơm dùng cho 

săn bắn và đánh bắt cá [mồi giả]; mồi nhân tạo để câu cá. 

 
 

(210) 4-2020-38510 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) WEVELOPMENT CO., LTD.  (KR) 

137, Gwangdeok-daero, Danwon-gu, 

Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức 

ăn đồ uống trong nhà hàng; dịch vụ cung cấp đồ ăn mang đi, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 

quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2020-38511 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.4.1; A3.4.4 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) CÔNG TY TNHH LONG SƠN  (VN) 
Số 6, đường Voi Phục, phường Trung 

Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2020-38512 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LONG SƠN  (VN) 

Số 6, Đường Voi Phục, phường Trung 
Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

 
(210) 4-2020-38513 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Đỏ, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và hợp tác phát 
triển LINKAR   (VN) 
Số 9 ngõ 51 phố Tương Mai, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất; đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc dùng trong văn phòng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất; thiết kế kiến trúc; thiết kế chuyên dụng; trang trí nội 
ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2020-38515 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 5.5.16 (540) 

  

(731) Lê Bá Phước  (VN) 
Số 521 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán 

giày dép; mua bán túi xách.  
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(210) 4-2020-38522 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) CÔNG TY TNHH LONG SƠN  (VN) 
Số 6, đường Voi Phục, phường Trung 

Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 
(210) 4-2020-38523 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Vàng, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ TACO Việt Nam  (VN) 
Số 105, ngõ 622, đường Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ phòng trà, dịch vụ căng tin, dịch vụ ăn uống 

do nhà hàng phục vụ, quán trà. 
 

 
(210) 4-2020-38524 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.3.3 

(731) Trương Thị Thanh Huyền  (VN) 
Số 105, ngõ 622, đường Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ phòng trà, dịch vụ căng tin, dịch vụ ăn uống 

do nhà hàng phục vụ, quán trà. 
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(210) 4-2020-38525 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Trương Thị Thanh Huyền  (VN) 

Số 105, ngõ 622, đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ phòng trà, dịch vụ căng tin, dịch vụ ăn uống 

do nhà hàng phục vụ, quán trà. 
 

 
(210) 4-2020-38526 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Trương Thị Thanh Huyền  (VN) 

Số 105, ngõ 622, đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ phòng trà, dịch vụ căng tin, dịch vụ ăn uống 

do nhà hàng phục vụ, quán trà. 
 

 
(210) 4-2020-38528 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần NAHACORP  
(VN) 
21 đường Lê Đức Thọ, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-38529 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NAHACORP  
(VN) 
21 đường Lê Đức Thọ, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2020-38532 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Bảo  (VN) 
44 đường 28A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38533 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; A26.11.9; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hà  (VN) 
7-9 đường số 19C, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2020-38536 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15; 26.4.2; 13.1.5 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, nâu, trắng, đỏ, 

vàng, hường. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GLOVE Đại 
Nam  (VN) 
1765A, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay y tế và khẩu trang y tế các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán găng tay y tế và khẩu trang y tế các loại. 
 
 

(210) 4-2020-38538 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.6 
(591) Xanh dương, xanh than, xanh than đậm, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế DN99  
(VN) 
Phú Thịnh, phường Cam Phú, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu găng tay cao su. 
 

 
(210) 4-2020-38539 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.6 
(591) Xanh dương, xanh than, xanh than đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế DN99  
(VN) 
Phú Thịnh, phường Cam Phú, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu găng tay cao su. 

 

 
(210) 4-2020-38540 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Nhật Tân   (VN) 
Khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ, 
huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; nón; giày; dép.  
 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm: quần áo, mũ, nón, giày, dép.  
 

 
(210) 4-2020-38544 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu.  
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 
ấm dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ.  

 
Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô điện; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe 

máy; xe scutơ; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 

bằng xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe 
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địa hình; xe máy chạy trên tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ] ; xe lăn 

dùng cho người tàn tật; tàu và thuyền; tàu thủy cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công 

nghiệp không người lái; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô; xe ô tô thể 

thao; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); 

xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; du thuyền; phương tiện giao thông cho 

việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; các thành phần và bộ 

phận cấu tạo của xe cộ mặt đất; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe tiện ích vượt địa 

hình, có kết cấu nhẹ; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy; các thành phần và bộ 

phận cấu tạo của xe scutơ [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy ba bánh; 

các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ ba bánh [xe cộ], các thành phần và bộ phận 

cấu tạo của xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; các thành phần và bộ phận 

cấu tạo của xe đạp; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp điện; các thành phần và 

bộ phận cấu tạo của xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; các thành phần và bộ phận cấu 

tạo của tất cả các loại xe địa hình; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy chạy trên 

tuyết; các thành phần và bộ phận cấu tạo của ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe 

cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe lăn dùng cho người tàn tật; các thành phần và 

bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu thủy cá nhân; 

các thành phần và bộ phận cấu tạo của máy bay; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 

máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 

động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe ô tô; 

các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe ô tô thể thao; các thành phần và bộ phận cấu tạo 

của xe điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một 

xe mô tô, cho một hành khách ngồi); các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp ba 

bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao thông đường thủy; các thành 

phần và bộ phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện 

giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, 

nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn.  

 

Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô; 

dịch vụ tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, 

đánh giá, môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo đưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe ô tô, 

đánh bóng xe ô tô.  
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê ô tô; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; thông 

tin vận tải. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế nội 

thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu 

cơ khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1478 

(210) 4-2020-38550 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Da cam, đen, trắng. 
(731) Ma Thị Dung  (VN) 

Số 2117 tòa R1B, Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt trà xanh (mỹ phẩm); xịt trị mụn toàn thân (mỹ phẩm); 
kem trị mụn (mỹ phẩm); serum trị mụn (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược để chăm sóc da; dược phẩm; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế 
phẩm điều trị mụn; xịt trị mụn toàn thân (dùng cho mục đích y tế); serum trị mụn (dùng cho 
mục đích y tế). 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị điều trị mụn trứng cá; thiết bị vật lý trị liệu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: mỹ phẩm, sữa 
rửa mặt trà xanh (mỹ phẩm), xịt trị mụn toàn thân (mỹ phẩm), kem trị mụn (mỹ phẩm), 
serum trị mụn (mỹ phẩm), chế phẩm dược để chăm sóc da, dược phẩm, kem trị mụn (chế 
phẩm dược), chế phẩm điều trị mụn, xịt trị mụn toàn thân (dùng cho mục đích y tế), serum 
trị mụn (dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị điều trị mụn trứng cá, 
thiết bị vật lý trị liệu. 

 
 

(210) 4-2020-38553 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.11.9 
(591) Xám, xanh da trời, trắng. 
(731) GLOBERIDE, INC.  (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vét [trang phục]; quần dài; áo polo (áo thun có cổ); áo thun ngắn 
tay; áo sơ mi dài tay; áo len dài tay; găng tay (trang phục); đồ đội đầu; quần áo mưa; tất 
ngắn cổ và tất cao cổ; quần áo giữ nhiệt; đồ đi chân; giày cao cổ. 

 

(210) 4-2020-38554 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.11.9 
(591) Xám, xanh da trời, trắng. 
(731) GLOBERIDE, INC.  (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1479 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vét [trang phục]; quần dài; áo polo (áo thun có cổ); áo thun ngắn 

tay; áo sơ mi dài tay; áo len dài tay; găng tay (trang phục); đồ đội đầu; quần áo mưa; tất 

ngắn cổ và tất cao cổ; quần áo giữ nhiệt; đồ đi chân; giày cao cổ. 
 

 
(210) 4-2020-38555 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư SADO  
(VN) 
Số nhà 92 phố Lê Lợi, phường Đề Thám, 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; ví tiền; cặp học sinh; vali; túi xách; ví xách tay.  

 

Nhóm 25: Thắt lưng, quần áo; giày; dép; cavat, mũ.  

 
 

(210) 4-2020-38557 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A24.15.7; 26.3.23; 

26.15.15 

(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu, xanh dương, xanh 

đậm, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HT 
COMMERCE  (VN) 
Phòng 05, tầng 4, số 185 Chùa Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông.   

 

Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; váy; quần áo lót.    

 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); kim chi; đậu phụ; rau,củ đóng hộp.  

 

Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi.  

 

Nhóm 36: Bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn phòng (bất động 

sản); cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2020-38558 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A5.1.5; 

5.11.10; A5.1.16 

(591) Cam, trắng, xanh, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM&DV 
AGRIGOLD  (VN) 
Thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng Thanh, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân ủ phân 

trộn; chất làm rụng lá; guano (phân chim/phân gà/phân vịt) dùng làm phân bón/phân bón tự 

nhiên làm từ phân chim, gà, vịt); phụ gia/hoá chất cho thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2020-38559 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.2; A26.11.12; 

26.11.3 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Trường Quân  
(VN) 
Thôn Yên Mã, xã Tân Hòa, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến. 
 

 
(210) 4-2020-38560 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 

(731) Công ty cổ phần EGOO Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 83 ngõ 92, đường Đỗ Đức Dục, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1481 

(210) 4-2020-38561 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Thân Thị Kim Nhung  (VN) 
Thọ Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bồn chứa nước bằng inox và bồn chứa nước bằng nhựa.  

 

 
(210) 4-2020-38562 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Thân Thị Kim Nhung  (VN) 
Thọ Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bồn chứa nước bằng inox và bồn chứa nước bằng nhựa.  

 

 
(210) 4-2020-38563 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.27; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Ninh  (VN) 
71/8D đường 46, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà. 

 

 
(210) 4-2020-38564 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 26.13.1; 5.13.4; 1.15.15 (540) 

  

(731) Vân Diệu Huy  (VN) 
948/11B Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao có nhân; sủi cảo há cảo [bánh hấp có nhân]; bánh trung thu; bánh 

nướng; bánh ngọt; nước sốt mỳ ống. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh bao, bánh mì, sủi cảo [bánh hấp có nhân], bánh trung thu, kem 

lạnh, mỳ ý, nước sốt mỳ ống, bánh pía, kẹo, kẹo mè, kẹo đậu phộng, chè (trà), cà phê, rượu, 
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bia, trái cây sấy khô, các loại thực phẩm chế biến từ dừa như: kẹo dừa, mứt dừa, thạch dừa, 

nước cốt dừa, nước dừa đóng lon, bột dừa, dầu dừa, trái cây tươi, gạch, đá, cát, xi măng, bàn 

ghế, ly (tách), chén, dĩa, đèn trang trí, kệ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ 

mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; cung cấp thông tin 

kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 

mại và kinh doanh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uồng (do 

nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động; dịch 

vụ quầy thức ăn nhanh. 
 

 
(210) 4-2020-38565 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.11; 1.15.23 

(591) Cam, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Lê Quốc Thanh  (VN) 
222A Nguyễn Văn Luông, phường 11, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao. 

 

 
(210) 4-2020-38566 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.18 

(731) Công ty cổ phần nhan sắc 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, số 14 BT4 (76) khu đô thị Văn 

Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem tắm trắng; kem dưỡng trắng; tinh dầu; chế phẩm vệ 

sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 
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(210) 4-2020-38567 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần nhan sắc 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, số 14 BT4 (76) khu đô thị Văn 
Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem tắm trắng; kem dưỡng trắng; tinh dầu; chế phẩm vệ 

sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 
 

 
(210) 4-2020-38568 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.21; 5.5.15; 26.1.1; 25.1.25; 

A1.1.10; A1.1.5; 5.3.20 
(591) Trắng, tím, xanh than, vàng. 

(540) 

  

(731) Trương Quốc Chính  (VN) 
Thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Cây và hoa tự nhiên: cây con và hạt giống để trồng. 

 

 
(210) 4-2020-38569 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7; 5.3.20; A5.3.15 
(591) Nâu cà phê, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Phương Minh  (VN) 
18 Đốc Ngữ, phường Hoà Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa, 

hương liệu cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2020-38573 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.15.15; 7.3.11; 26.1.1; 26.3.1 

(591) Đỏ, da cam, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Alpha  (VN) 
N8B7, khu đô thị Trung Hòa - Nhân 

Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường trung học cơ sở, trường tiểu học; trường nội trú; giáo dục; đào tạo; câu 

lạc bộ thể thao, vui chơi giải trí và khoa học. 
 

 
(210) 4-2020-38574 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.7.25; 26.4.2; A26.4.18; 24.17.5 

(591) Cam vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VDC GAME  
(VN) 
Thôn 5, xã Quảng Nhân, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; thông tin giáo dục; thông tin giải 

trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị 

trò chơi. 
 

 
(210) 4-2020-38575 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A23.3.5 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) LÊ NAM  (VN) 
61/12/24 Thanh Xuân 33, phường Thạnh 

Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su, que thử thai, dụng cụ tránh thai. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ thăm dò dư luận cho mục đích nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn hỗ 

trợ tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn nhượng quyền thương mại liên quan đến kinh 

doanh; dịch vụ quảng cáo cho mục đích bán hàng. 
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(210) 4-2020-38576 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, cam, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khí hóa lỏng 
Long Phụng Kon Tum  (VN) 
Lô D3 - đường Quy hoạch A3-A5 KCN 
Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 04: Gas nhiên liệu. 
 

Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí nén hoặc khí hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2020-38577 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.5; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khí hóa lỏng 
Long Phụng Kon Tum  (VN) 
Lô D3 - đường Quy hoạch A3-A5 KCN 
Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 04: Gas nhiên liệu. 
 

Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí nén hoặc khí hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2020-38579 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.20; 2.9.14; 2.9.20; 25.1.6; A5.7.22 
(591) Trắng, vàng, cam, xanh lá cây, xanh nõn 

chuối, đen, đỏ, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần tiếp thị Hoàn 

Hảo  (VN) 
Số 40 Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây giống; hạt giống để trồng. 
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước quả [đồ 
uống]; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 
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Nhóm 35: Mua bán: hạt giống thực vật, cây giống, đồ uống làm từ nước ép trái cây không 
có cồn, nước ép trái cây, nước sinh tố, nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2020-38580 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần giống cây 
trồng Hà Tây   (VN) 
Ba La, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội     

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngô; hạt giống đậu tương; hạt giống lạc; hạt giống rau; 
củ khoai tây giống; hạt giống dưa; cây giống; quả dưa (chưa chế biến); rau và quả tươi chưa 
chế biến.  

 

 
(210) 4-2020-38581 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Thị Tuyết Minh   (VN) 

P3B-B3 tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); bột để làm kem lạnh; kem trái 

cây: bánh; kẹo.    
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ chuỗi cửa hàng phục vụ đồ ăn và đồ uống mang đi; quán sữa chua trân châu; quán 
kem.  

 

 
(210) 4-2020-38582 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Nguyễn Thị Tuyết Minh     (VN) 

P3B-B3 tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Chè bưởi; chè sầu riêng; chè làm từ các loại đậu (để ăn).  
 

 
(210) 4-2020-38583 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.15.15 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Tuyết Minh      (VN) 
P3B-B3 tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ chuỗi cửa hàng 

phục vụ đồ ăn và đồ uống mang đi; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-38584 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DAVID & MARK  
(VN) 
103/2 Dương Đình Hội, phường Phước 

Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm, kem làm trắng da; mỹ phẩm có nguồn 

gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2020-38585 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.1.11; 2.5.30; A2.5.23; A9.7.19; 26.1.1; 

A2.5.18; 2.5.2 

(591) Đỏ, trắng, vàng, hồng, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Chung   (VN) 
Phòng 1108, CT7H khu đô thị Dương 

Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-38586 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK Kết Nông  
(VN) 
Số 119/83 đường Phạm Thế Hiển, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất dinh dưỡng cho cây trồng; hóa chất dùng trong công nghiệp; chất 

điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  
 

 
(210) 4-2020-38587 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK Kết Nông  
(VN) 
Số 119/83 đường Phạm Thế Hiển, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2020-38588 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK Kết Nông  
(VN) 
Số 119/83 đường Phạm Thế Hiển, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất dinh dưỡng cho cây trồng; hóa chất dùng trong công nghiệp; chất 

điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  
 

 
(210) 4-2020-38589 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Doanh   (VN) 
Thôn Lý Văn, xã Phú Điền, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang hương. 
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(210) 4-2020-38590 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YLV   (VN) 
Tầng 12 (1206), Citilight Tower, số 45 
Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2020-38591 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.4.9; 24.15.21 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bệnh viện đa 
khoa Mỹ Đức  (VN) 
04 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học.  
 
 

(210) 4-2020-38592 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam    (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, trừ ốc).  
 

 
(210) 4-2020-38593 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, trừ ốc).  
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(210) 4-2020-38594 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam     (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, trừ ốc).  

 

 
(210) 4-2020-38595 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam     (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, trừ ốc).  

 

 
(210) 4-2020-38596 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam   (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, trừ ốc).  

 
 

(210) 4-2020-38597 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam   (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, trừ ốc).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1491 

(210) 4-2020-38598 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, trừ ốc).  

 

 
(210) 4-2020-38599 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam     (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, trừ ốc).  
 
 

(210) 4-2020-38600 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, trừ ốc).  
 
 

(210) 4-2020-38601 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam   (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, trừ ốc).  
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(210) 4-2020-38602 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 24.1.1; 8.3.1; 3.4.13; 

A3.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Lan  
(VN) 
Phòng 903, tòa nhà Viglacera, số 1 đại 
Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2020-38603 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.15.3; A24.15.13; 

26.1.1; A11.3.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Việt Y  
(VN) 
91 Hùng Vương, phường 11, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.  
 

Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ dược 
sỹ kê đơn thuốc.  

 

 
(210) 4-2020-38604 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; A3.13.24; A3.13.4; 16.1.1 (540) 

  

(731) Phan Hải Hiếu  (VN) 
Số 2 ngách 7/35 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi du lịch; ví bỏ túi. 
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Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu; đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2020-38605 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 26.3.23; A26.11.8 (540) 

  

(731) Phan Hải Hiếu   (VN) 
Số 2 Ngách 7/35 Thái Hà, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi ở chân. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, túi xách, túi du lịch, ví bỏ 

túi, cặp bằng da, sản phẩm may mặc, phụ kiện cho quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-38606 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; 5.7.3 

(591) Trắng, vàng, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần SUPERKIDS 
PRE-SCHOOL  (VN) 
Số 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

05, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 

(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục); giáo dục trong trường nội trú; 

khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi 

trường học; trường mẫu giáo; đào tạo thực hành (thao diễn); đào tạo thực hành (hướng dẫn 

thao tác thử); giảng dạy; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; hướng 

dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); đào tạo lại nghề.  
 

 
(210) 4-2020-38607 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất bếp Thịnh Phước   (VN) 
60/8D ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; kiềng bếp; vành bếp; bếp điện; bếp dầu.  
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(210) 4-2020-38609 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh lam, đỏ, da cam, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Đặng Văn Hùng   (VN) 
Số 20 ngõ 155/182 Trường Chinh, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép (đồ đi ở chân).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ giày, dép (đồ đi ở chân).  

 

(210) 4-2020-38610 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A7.1.11; 7.1.24 

(731) Phạm Công Vinh  (VN) 
Thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa dạng tấm bán thành phẩm 

dùng trong sản xuất đồ nội thất.  

 
 

(210) 4-2020-38611 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.5.3; 26.3.1; A26.3.5; A1.1.2 (540) 

  

(731) Phạm Công Vinh  (VN) 
Thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa dạng tấm bán thành phẩm 

dùng trong sản xuất đồ nội thất.  
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(210) 4-2020-38612 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(731) Phạm Công Vinh   (VN) 
Thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa dạng tấm bán thành phẩm 

dùng trong sản xuất đồ nội thất.  
 

 
(210) 4-2020-38613 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.5.3; 26.3.1; A26.3.5; A1.1.2 

(731) Phạm Công Vinh   (VN) 
Thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa dạng tấm bán thành phẩm 

dùng trong sản xuất đồ nội thất.  
 

 
(210) 4-2020-38614 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC.   (JP) 

115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 

Naruto, Tokushima, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn dùng để ăn kiêng (không dùng cho mục đích y tế); đồ 

uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể, không chứa cồn không dùng cho mục đích y tế; 

bột được sử dụng trong chế phẩm để làm đồ uống thể thao và làm đồ uống thể thao cung 

cấp muối và khoáng cho cơ thể; bột được sử dụng trong chế phẩm làm đồ uống không chứa 

cồn dùng để ăn kiêng (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2020-38615 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 

dục quốc tế Châu Âu  (VN) 
Số 730F - 730G - 730K, đường Lê Văn 
Miến, phường Thảo Điền, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 

doanh; nghiên cứu kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công chúng.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được 
cung cấp bởi trường học; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực giáo dục. 

 

 
(210) 4-2020-38616 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Cam, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 

dục quốc tế Châu Âu  (VN) 
Số 730F - 730G - 730K, đường Lê Văn 
Miến, phường Thảo Điền, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 

doanh; nghiên cứu kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công chúng.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được 
cung cấp bởi trường học; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực giáo dục. 

 

 
(210) 4-2020-38617 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.25; 26.15.15; A24.17.12 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
in Bến Thành   (VN) 
160 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 16: Giấy; văn phòng phẩm; sách; bưu thiếp; biểu mẫu in sẵn.  
 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ.  
 

 
(210) 4-2020-38618 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
TH  (VN) 
71 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2020-38620 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 9.1.23; A12.1.3; A12.1.4 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trương Hữu Nghĩa  (VN) 
Số 90/2 đường số 10, khu phố 3, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Gối dài; gối ống; gối ôm; đệm; nệm; gối; đệm nước, không dùng cho mục đích y 

tế; đệm lót khí, không dùng cho mục đích y tế; đệm lót hơi, không dùng cho mục đích y tế; 
gối hơi, không dùng cho mục đích y tế; gối khí, không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-38621 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ocean Invest  (VN) 
172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-38622 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ocean Invest  (VN) 
172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 35: Đại lý phân phối bia, rượu, cà phê; mua bán lẻ bia, rượu, cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-38623 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.3; A5.3.13; A5.3.15; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, đen. 

(540) 

 

(731) Châu Minh Tới  (VN) 
ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái, huyện An 
Biên, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa; trà trân châu; trà trái cây; cà phê; trà sữa trân châu, tất cả là đồ uống trên 

cơ sở trà. 
 

Nhóm 43: Cửa hàng phục vụ đồ uống giải khát; chuỗi cửa hàng phục vụ trà sữa. 
 

 
(210) 4-2020-38625 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Bạc, trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên COCO Việt 
Nam  (VN) 
Số 61B, Hùng Vương, phường 7, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2020-38626 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
VINMOC  (VN) 
P702, số 1 đường Hoàng Đạo Thúy, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; nghiên cứu tài chính; 

thông tin về tài chính; đầu tư quỹ; môi giới chứng khoán. 
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Nhóm 41: Sắp xếp tiến hành hội thảo [đào tạo]; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ chuyển giao bí 
quyết [dịch vụ đào tạo]; đào tạo thực hành; giảng dạy; học viện [giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2020-38627 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, ghi xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
VINMOC  (VN) 
P702, số 1 đường Hoàng Đạo Thúy, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; đồ 

uống y tế; thảo dược; chế phẩm dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; trang phục; dây lưng dùng cho trang phục; khăn 
quàng cổ. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ trung 

gian thương mại; mua bán các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa, chất 

dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, 

ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng 

trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, 

thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, 

tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh 

răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, 

nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 

phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn 

kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp 

nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí, kim 

loại và các hàng hóa từ kim loại, loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy và máy công cụ, 

động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng 

đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống 

luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, 

nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu 

điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử 

(cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm 

theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, 

mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình 

nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy 

sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm 

đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ 

nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, 

máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút 

mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc 

không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, 

quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, 
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thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền 

thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết 

bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, 

thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa 

học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng 

dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 

thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính 

và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, 

thú y, xe cộ, các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy 

nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa 

làm từ giấy, các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi 

ca, hàng hóa cách nhiệt, cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như 

bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình 

hoặc bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để 

nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội 

đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường 

nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 

khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây 

dựng, viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; thông tin về tài chính; đầu 

tư quỹ; môi giới; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; 

cho thuê bất động sản; kinh doanh bất động sản. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp tiến hành hội thảo [đào tạo]; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ chuyển giao bí 

quyết [dịch vụ đào tạo]; đào tạo thực hành; giảng dạy; học viện [giáo dục]. 
 

 
(210) 4-2020-38628 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 
Anh  (VN) 
197/4 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-38629 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 
Anh   (VN) 
197/4 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2020-38630 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 
Anh   (VN) 
197/4 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38631 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 
Anh   (VN) 
197/4 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38632 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đức Thành Phát 
VINA  (VN) 
Thôn Tiểu Quận, xã Phùng Hưng, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng. 
 

 
(210) 4-2020-38633 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 7.5.11; 26.15.15; 24.17.21 
(591) Vàng sẫm, vàng nhạt, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Hoa Quyên  (VN) 
Số nhà 07, đường Anh Đào 1, khu 
Vinhome Long Biên, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy.  
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(210) 4-2020-38634 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Hồ Tùng Dụng  (VN) 
101/725H Nguyễn Kiệm, phường 03, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên không; phương tiện giao thông chạy điện/xe cộ chạy 

điện; phương tiện giao thông đường thuỷ; ô tô không người lái (ô tô tự lái). 
 

 
(210) 4-2020-38635 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Báo Hải Phòng  (VN) 
Số 8 phố Đà Nẵng, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm báo chí; tạp chí; bản tin. 
 

 
(210) 4-2020-38636 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.6; A26.4.6; A20.1.3; A24.7.23 (540) 

  

(731) Báo Hải Phòng  (VN) 
Số 8 phố Đà Nẵng, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 09: Báo hàng ngày (ấn phẩm điện tử); báo cuối tuần (ấn phẩm điện tử); báo điện tử; 

phần mềm báo chí; phần mềm dùng cho mạng xã hội. 
 

 
(210) 4-2020-38638 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Xanh tím than, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hoa Nam  (VN) 
Số 46-47 lô A10 đường Lê Trọng Tấn, xã 
An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay y tế; bộ quần áo bảo hộ y tế. 
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(210) 4-2020-38639 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 18.1.5; 18.1.23; 

24.17.5; A24.17.8 

(591) Xanh lá cây sẫm, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bích Ngọc  (VN) 
Số 476 - 486 đường Hoàng Liên, phường 

Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy. 
 

 
(210) 4-2020-38643 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hải   (VN) 
Thôn Hoài Thị, xã Liên Bão, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện; bếp nấu, máy hút mùi.  
 

 
(210) 4-2020-38644 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Trần Thị Kim Ngân   (VN) 
Tổ 5, khu 2A, phường Hồng Hà, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn vải không dệt dùng một lần.  
 
 

(210) 4-2020-38645 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Rubis Việt Nam  
(VN) 
Số 46 ngõ 168 Hào Nam, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chất 

bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-38646 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH RUBIS Việt Nam  
(VN) 
Số 46 ngõ 168 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chất 

bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-38647 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH RUBIS Việt Nam  
(VN) 
Số 46 ngõ 168 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chất 

bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-38648 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A17.3.2; 26.4.3; A26.11.7 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư An Phát  
(VN) 
Số 59 đường Trung Tiết, phường Thạch 
Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trợ giúp khách hàng; dịch vụ 

pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ biện hộ pháp lý.  
 

 
(210) 4-2020-38650 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; A5.5.20; 25.12.1 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Phí Công Đạt  (VN) 
Số nhà 16 ngách 21, ngõ 43A, đường 
Đồng Bưởi, thôn Mới, xã Dương Liễu, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2020-38651 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 8.1.18; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.4 
(591) Trắng, nâu, vàng, xanh lá, xanh biển, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ba Cô Gái   (VN) 
53 Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2020-38652 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) YOPLAIT MARQUES  (FR) 

150 rue Gallieni, 92100 Boulogne-
Billancourt, France 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau và trái cây đã được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch cho 
thực phẩm, mứt nhão, trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu và chất béo có thể ăn được. 

 

 
(210) 4-2020-38655 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Hoàng Thành Sơn   (VN) 
P507, chung cư 46, ngõ 20 Lạc Trung, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; sợi thuốc lá; xì gà.  
 

 
(210) 4-2020-38656 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Hoàng Thành Sơn    (VN) 
P507, chung cư 46, ngõ 20 Lạc Trung, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; sợi thuốc lá; xì gà.  
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(210) 4-2020-38658 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Hoàng Thành Sơn    (VN) 
P507, chung cư 46, ngõ 20 Lạc Trung, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; sợi thuốc lá; xì gà.  

 

 
(210) 4-2020-38659 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Hoàng Thành Sơn    (VN) 
P507, chung cư 46, ngõ 20 Lạc Trung, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; sợi thuốc lá; xì gà.  

 

 
(210) 4-2020-38660 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A8.5.3; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây; xanh lá chuối. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị Hiền  
(VN) 
Số nhà 48, đường Nguyễn Trãi, tổ 9, 
phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm chế biến từ thịt: giò, chả, nem. 

 
 

(210) 4-2020-38661 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp và Du 
lịch Xanh  (VN) 
Tổ 1, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm được sản xuất từ thịt: thịt trâu khô, thịt bò khô, lạp sườn. 
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(210) 4-2020-38662 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A8.5.4; A8.5.25 

(591) Vàng, xanh, đen, tím, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lừ Thị Tiền  
(VN) 
Số 12, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm được sản xuất từ thịt: thịt trâu khô, thịt bò khô, lạp sườn. 
 

 
(210) 4-2020-38663 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2; 26.2.7; A5.1.8; A6.3.20; A6.3.14; 

A6.19.5 

(591) Vàng, cam, xanh lá cây, xanh da trời, 

đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã Uyên Thuận  (VN) 
Số nhà 120, tiểu khu 5, thị trấn Phù Yên, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; dầu xoa bóp (dùng cho mục đích y tế); cao an xoa (dùng cho 

mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2020-38664 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.11.11; 26.1.1; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, xanh lá chuối. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Lâm Sơn 
La  (VN) 
Bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, tỉnh 

Sơn La 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
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(210) 4-2020-38665 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A5.11.13 
(591) Vàng, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Liên Sơn Tạ Bú  
(VN) 
Bản Mòn, xã Tạ Bú, huyện Mường La, 
tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2020-38666 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.1.14; A1.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khai thác và 
xây dựng Bình Minh  (VN) 
Số nhà 11, tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót, 
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 21: ống hút tre; hộp đựng bằng tre (đồ gia dụng); giỏ đựng đồ bằng tre (đồ gia 
dụng). 

 

 
(210) 4-2020-38667 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.21; A25.3.3; 26.15.15 
(591) Vàng nghệ, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
WEGO Việt Nam  (VN) 
Số 1658, đường Hùng Vương, tổ 35C, 
phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (gạch, xi măng). 
 

 
(210) 4-2020-38668 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ngoại ngữ - tin 
học Khang Trí  (VN) 
41 đường 52, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; dịch vụ 
giáo dục được cung cấp bởi trường học; thông tin giáo dục. 
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(210) 4-2020-38669 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.1; 26.4.1; A26.4.18; 26.3.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lumar Paint  
(VN) 
Lô B2, số 52-53 đường số 1, khu công 
nghiệp Tân Đông Hiệp, phường Tân 
Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn phủ, sơn chống gỉ, sơn chịu lửa, sơn. 
 

(210) 4-2020-38670 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Minh Tiến Đạt  (VN) 
223/21A đường Bình Trị Đông, khu phố 
3, phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, pin điện, cho xe cộ, đèn xe đạp, đèn xi nhan cho xe đạp, 

động cơ cho xe đạp, thiết bị sạc pin. 
 
 

(210) 4-2020-38671 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Dzi  (VN) 
20/27 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống tăng lực; nước 

[đồ uống]. 
 
 

(210) 4-2020-38672 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Dzi  (VN) 
20/27 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống tăng lực; nước 

[đồ uống]. 
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(210) 4-2020-38673 (220) 22.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Duy Thành  (VN) 
159/9/11 Nguyễn Suý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo may sẵn; giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục; mua bán quần áo may sẵn; mua bán giày; 
mua bán dép. 

 

 
(210) 4-2020-38674 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xám, trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may túi xách 
Vĩnh Nghi  (VN) 
62/40-42 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; ví tiền; vali. 
 

Nhóm 35: Mua bán: túi xách tay, ba lô, ví tiền, vali. 
 

 
(210) 4-2020-38675 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Vàng, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Po Lai Kam (Viet 
Nam)  (VN) 
151 Quốc Lộ 1A, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 26: Miếng dán nhiệt để trang trí đồ vải [phụ kiện may mặc]. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in trên lụa. 
 

 
(210) 4-2020-38676 (220) 22.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 24.15.21 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Po Lai Kam (Viet 
Nam)  (VN) 
151 Quốc Lộ 1A, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 26: Miếng dán nhiệt để trang trí đồ vải [phụ kiện may mặc]. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in trên lụa. 
 

 
(210) 4-2020-38677 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Po Lai Kam (Viet 
Nam)  (VN) 
151 Quốc Lộ 1A, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 26: Miếng dán nhiệt để trang trí đồ vải [phụ kiện may mặc]. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in trên lụa. 
 

 
(210) 4-2020-38678 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 24.15.21 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Po Lai Kam (Viet 
Nam)  (VN) 
151 Quốc Lộ 1A, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 26: Miếng dán nhiệt để trang trí đồ vải [phụ kiện may mặc]. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in trên lụa. 
 

 
(210) 4-2020-38679 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.5; 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LEVUCE  (VN) 
Số 55 Nguyễn Sơn, khối 8, phường 
Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối, bán lẻ các sản phẩm từ than hoạt tính. 
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(210) 4-2020-38680 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá nhạt, đen. 
(731) Công ty cổ phần Orimax Food 

Việt Nam   (VN) 
Cụm CN và TTCN Ngọc Hòa, thôn Ngọc 
Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 

IPAC (IPAC IP.,JSC.) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi; cây trồng; hạt giống để trồng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu nông sản (rau củ và trái cây tươi, đã sấy/phơi khô, ướp 
lạnh, đóng hộp hay đã chế biến; hạt giống chưa chế biến và hạt đã chế biến); dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ rau củ và trái cây tươi đã sấy phơi khô ướp lạnh đóng hộp hay đã chế biến, 
hạt giống chưa chế biến và hạt đã chế biến. 

 
 

(210) 4-2020-38681 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 10.3.7; A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20; 

A11.3.3; 5.13.4; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, xanh nõn 

chuối, xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm & 

đồ uống SATOEN   (VN) 
Phòng 2.3, khu vực văn phòng và dịch 
vụ, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang 
Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (PATVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà chanh; đồ uống trên cơ sở trà; hoa, quả hoặc lá được sử dụng làm chất thay 
thế trà; trà.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn nhanh; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2020-38682 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.1 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2020-38683 (220) 22.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 5.11.10; A5.3.13; A5.3.15; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lơ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Tình  (VN) 
Thôn Hoa Thám, xã Quang Bình, huyện 
Klến Xương, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón cho cây trồng; hóa chất dùng trong nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cho 
cây trồng; chế phẩm vi lượng cho cây trồng. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất trừ động vật có hại, chất trừ dịch, chất diệt nấm, chất diệt côn 
trùng; thuốc diệt cỏ dại; thuốc xua đuổi côn trùng; thuốc trị bệnh cho cây trồng.  

 

Nhóm 08: Cuốc, xẻng, làm vườn; dụng cụ xén tỉa cây; dụng cụ ghép cây; dụng cụ diệt vật 
ký sinh trên cây.  

 

Nhóm 21: Chậu hoa, bình tưới nước cho hoa và cây trồng.  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tự nhiên.  
 

 
(210) 4-2020-38684 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; 5.7.1; A5.3.13; 5.7.3 
(591) Vàng, trắng, xanh lá, đen. 
(731) Lý Thị Quỳnh   (VN) 

Thôn Quang Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Son  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày dép; mũ (nón); găng tay [trang phục]; 
tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2020-38685 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH một thânh viên 

Khánh Di   (VN) 
V07-SVIC, khu tổ hợp du lịch Sonasea 
Villas and Resort, tổ 5, ấp Đường Bào, 
xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh tạm thời, quản lý kinh doanh khách sạn, quảng 
cáo ngoài trời, cho thuê không gian quảng cáo, tư vấn quản lý kinh doanh tư vấn quản lý 

nhân sự, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, nghiên cứu thị trường, dịch vụ tiếp 

thị qua điện thoại, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, phân tích giá 
cả thị trường, đánh giá kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản; 
dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; quản lý các căn hộ cho 

thuê; uỷ thác quản lý tài chính; đầu tư quỹ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, cách 

nhiệt, cách âm trong xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; làm sạch toà nhà [bề mặt bên 
ngoài]; làm sạch bề mặt bên ngoài toà nhà; làm sạch toà nhà [bên trong]; làm sạch bên 

trong toà nhà; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; dịch vụ giặt khô; làm sạch 

xe cộ; xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]; phá 
dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 

xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa 

chữa các thiết bị làm lạnh; xây dựng bến cảng, bến tàu; thông tin về sửa chữa; dịch vụ khai 
thác đá; lát đường; rải, phủ cát; lắp đặt giàn giáo; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; dán 

giấy phủ tường; bảo dưỡng và sửa chữa phòng bọc thép; bảo dưỡng bể bơi.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến 

đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới vận tải; thu gom các 
hàng hóa có thể tái chế [vận tải]; sắp xếp các chuyến đi trên biển; phân phối năng lượng; 

phân phối điện; cung cấp nước; vận tải. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dich vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 

sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo; 

sắp xếp và tiến hành hội thảo; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; dịch vụ câu lạc bộ [giải 
trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 

hoặc giải trí]; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng trưng bày 

nghệ thuật; thông tin giáo dục; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hoá hoặc giáo dục; cho thuê sân bãi thể thao; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho 

chơi gôn.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở l−n trú tạm thời [khách sạn nhà trọ]; dịch 

vụ nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căn tin; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê 
thiết bị chiếu sáng (không dùng cho trường quay hoặc nhà hát); cho thuê ghế, bàn, khăn trải 

bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; dịch vụ khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha khoa; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trung 

tâm chăm sóc sức khoẻ; tư vấn sức khỏe; dịch vụ làm vườn; thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ (bản vệ); vệ sĩ cho cá nhân; tư vấn về an ninh thực thể (người và tài 
sản); dịch vụ thanh tra nhà máy cho mục đích an toàn; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh 

báo an ninh; dịch vụ bảo vệ ban đêm.  
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(210) 4-2020-38686 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; 26.11.3; 1.15.24; 24.3.1; A24.3.9 
(591) Đen, trắng, xanh ngọc bích, hồng, xanh 

da trời, đỏ, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần DTS Đông 

Dương   (VN) 
Số 107, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn ăn liền, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), thực phẩm đóng gói ăn liền, bột 
ngũ cốc dinh dưỡng, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống đóng chai và đóng bình. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê - giải khát; quán bia.  

 
 

(210) 4-2020-38687 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 25.3.1 
(591) Đỏ, xanh ngọc lam. 
(731) Công ty cổ phần DTS Đông 

Dương    (VN) 
Số 107, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê - giải khát; quán bia.  

 
 

(210) 4-2020-38688 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần DTS Đông 

Dương    (VN) 
Số 107, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn ăn liền, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), thực phẩm đóng gói ăn liền, bột 
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ngũ cốc dinh dưỡng, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống đóng chai và đóng bình. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê - giải khát; quán bia.   

 
 

(210) 4-2020-38689 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần DTS Đông 

Dương     (VN) 
Số 107, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn ăn liền, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), thực phẩm đóng gói ăn liền, bột 
ngũ cốc dinh dưỡng, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống đóng chai và đóng bình.  

 

 
(210) 4-2020-38690 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18; 26.4.7; 26.7.25; 26.4.10
(591) Đỏ nâu, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH máy gỗ Cường 

Phát   (VN) 
304/4 quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ (máy cưa bàn trượt gỗ, máy dán cạnh gỗ, máy cắt gỗ, máy khắc 
gỗ, máy bào gỗ, máy chà nhám gỗ).  

 
 

(210) 4-2020-38691 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.6; 5.9.19; A26.4.6; 2.9.4; 

24.1.1; 4.5.12; 4.5.13 
(591) Trắng, vàng gold, nâu, đỏ tươi chuyển sắc.
(731) Công ty cổ phần Long Sơn   (VN)

Lô III 23A, đường 19/5A, khu công 
nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và sở hữu 

trí tuệ ICONSULT (ICONSULT) 
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(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp.  
 

Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2020-38692 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.6; 5.9.19; A26.4.6; 2.9.4; 

24.1.1; 4.5.12; 4.5.13 
(591) Trắng, vàng gold, nâu, đỏ tươi chuyển sắc.
(731) Công ty cổ phần Long Sơn   (VN)

Lô III 23A, đường 19/5A, khu công 
nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và sở hữu 

trí tuệ ICONSULT (ICONSULT) 
 

(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp.    
 

Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-38693 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.2.7; 5.3.20; A5.3.15; A5.3.13; 

A26.4.6; 26.4.7; 8.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Đường Bằng  (VN) 
Lô 8, đường số 11, KCN Tân Đức, xã Hựu 
Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và sở hữu 

trí tuệ ICONSULT (ICONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: ống hút làm từ bột.  
 

Nhóm 30: Nui; mì sợi; bún khô.  
 

 
(210) 4-2020-38694 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 10.3.7; 24.1.1; A1.1.10; A1.1.2; 3.7.1; 

3.7.16; 5.7.3; 15.7.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ an ninh quốc tế Đông 
Phương  (VN) 
Số 38, đường Lý Tự Trọng, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và sở hữu 

trí tuệ ICONSULT (ICONSULT) 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
 
 

(210) 4-2020-38695 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, hồng tím, vàng 

cam. 

(540) 

  

(731) Tống Hữu Tâm  (VN) 
Số 05, đường 18 khu phố 05, phường 
Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; caravat (cà vạt); thắt 
lưng (trang phục). 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo (trang phục), giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu, caravat (cà 
vạt), thắt lưng (trang phục); thông tin thương mại; quảng cáo; tổ chức triển lãm, hội chợ để 
bán hàng; trưng bày sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-38696 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty liên doanh Phạm - 

ASSET  (VN) 
Lô D4/1, đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh snack; bánh xốp; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mứt khô. 

 
 

(210) 4-2020-38697 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 26.3.1; 25.5.25; 3.7.1; 3.7.16; 

A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ an ninh quốc tế Phương 
Đông  (VN) 
Số 38, đường Lý Tự Trọng, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và sở hữu 

trí tuệ ICONSULT (ICONSULT) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
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(210) 4-2020-38698 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty liên doanh Phạm - 
ASSET  (VN) 
Lô D4/1, đường 1B, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phộng da cá; đậu phộng rang muối; đậu phộng đã chế biến; hạt đậu đã chế 

biến; hạt đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2020-38699 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 

A5.5.21 

(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Nhiên   (VN) 
014 trệt chung cư I Tân Sơn Nhì, phường 

14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; truyền thông quảng cáo; tổ chức sư kiện cho mục 

đích thương mại; khảo sát thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải thưởng nhằm mục 

đích thương mại và quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-38700 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.14; A2.1.16; 10.3.10; 

A10.3.16 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH túi xách & 
hành lý Toàn Cầu   (VN) 
Phòng 901, tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, 

số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vali, túi xách, ba lô, khóa, dây ràng, gối ngủ, gối du lịch, chăn ga, gối, 

nệm.  
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(210) 4-2020-38701 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; A26.11.12; A2.3.16 
(591) Trắng, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Sơn 
Cước  (VN) 
Số 32 ngách 5 ngõ 259 phố Vọng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thuốc đông dược.  
 

 
(210) 4-2020-38702 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Lương Minh Đức  (VN) 
479/28A Hương Lộ 2, khu phố 3, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt; ống nhựa cứng pvc  
 

 
(210) 4-2020-38703 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Lương Minh Đức  (VN) 
479/28A Hương Lộ 2, khu phố 3, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt; ống nhựa cứng pvc.  
 

 
(210) 4-2020-38704 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.2; A24.15.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phương  (VN) 
Căn hộ L6-30.09 Vinhomes Central 
Park, 720A Điện Biên Phủ, KP5, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Bát; thìa đục lỗ [dụng cụ nấu ăn]; tách; chén; cốc; đĩa; cốc [đồ đựng]; đồ chứa 
đựng dùng cho nhà bếp. 
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(210) 4-2020-38705 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.3.3; 24.1.1; A1.1.2 

(591) Đỏ, xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ vệ sỹ 
chuyên nghiệp Hoàng Long  
(VN) 
F1/1Q đường số 1, khu dân cư Đồng 

Danh, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ bảo vệ.  
 

 
(210) 4-2020-38706 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thái Huy Long  
(VN) 
544/5 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Xích dùng trong công nghiệp cụ thể là: xích dẫn động (trừ loại dùng cho xe cộ 

mặt đất); xích truyền cho băng tải; xích của trục lăn [bộ phận của máy]; xích tải [bộ phận 

của máy]; xích truyền động lực [bộ phận của máy]; khớp truyền động bánh răng [bộ phận 

của máy].  
 

 
(210) 4-2020-38707 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thái Huy Long  
(VN) 
544/5 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Xích dùng trong công nghiệp cụ thể là: xích dẫn động (trừ loại dùng cho xe cộ 

mặt đất); xích truyền cho băng tải; xích của trục lăn [bộ phận của máy]; xích tải [bộ phận 

của máy]; xích truyền động lực [bộ phận của máy]; khớp truyền động bánh răng [bộ phận 

của máy].  
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(210) 4-2020-38709 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 8.3.1; 5.7.3; 5.7.1; 

A19.1.11; 5.7.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

SOYNA  (VN) 
¤ 32, lô 10, khu di dân Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa từ hạt thực vật đã qua chế biến dạng bột; sữa từ hạt thực vật đã qua chế biến; 

sản phẩm thay thế sữa có nguồn gốc từ thực vật; sản phẩm sữa thực vật 
 

 
(210) 4-2020-38710 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 

1.15.5 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược liệu 
Trương Dương   (VN) 
Thôn Minh Hải, xã Thành Minh, huyện 
Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; nước rửa chén; xà phòng; nước lau sàn; nước rửa kính; nước tẩy đa 

năng.  
 

Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2020-38711 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

nông nghiệp Tiên Tiến   (VN) 
Số 93 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, 

thuốc diệt ốc, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
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(210) 4-2020-38712 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2020-38713 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2020-38714 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2020-38715 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2020-38716 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2020-38717 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2020-38718 (220) 22.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 6.1.2; 26.3.2; 26.1.10 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV xổ số kiến 
thiết Tây Ninh    (VN) 
315A, đường Trần Hưng Đạo, KP 1, 
phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ xổ số kiến thiết; điều hành hoạt động xổ số; đại lí xổ số; các trò chơi vé 
số/xổ số; dịch vụ giải trí.  

 
 

(210) 4-2020-38719 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.6 
(591) Xanh lá mạ, hồng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tấn Long Giang  
(VN) 
Số 31/32/564 đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót trẻ em; khăn vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt; miếng lót của quần lót [vệ sinh]; quần tã dành cho người không tự chủ được. 

 
 

(210) 4-2020-38720 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tấn Long Giang  
(VN) 
Số 31/32/564 đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót trẻ em; khăn vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt; miếng lót của quần lót [vệ sinh]; quần tã dành cho người không tự chủ được. 

 

(210) 4-2020-38721 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.5; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Phan Việt Anh  (VN) 
16A TT Nhạc Viện, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dán áp 
phích quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; marketing. 
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Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; khảo thí 
giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; 
dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo; gia sư; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2020-38722 (220) 22.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 2.3.28; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Phạm ích Hân  (VN) 
Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; quần áo may sẵn; váy; váy liền quần; bộ quần áo; quần áo mặc bên 
trong. 

 

 
(210) 4-2020-38723 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Trịnh Vũ Hợp  (VN) 
P602, tòa nhà Housing, số 299 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy phát điện; máy rửa bát đĩa; thiết bị đóng cửa bằng điện; máy 

khoan; máy chế biến thức ăn dùng điện. 
 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; phích cắm điện; thiết bị điều chỉnh điện; tụ điện; 
công tắc điện. 

 
Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn điện; bóng đèn; đèn dùng cho xe cộ; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; quạt điện dùng 
cho cá nhân; bếp điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy sấy tóc; lò vi sóng [thiết bị nấu 
nướng]; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết bị điều hòa không khí. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng « 
tô; dịch vụ giao hàng; môi giới vận tải; kho hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2020-38724 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Vũ Văn Hiếu  (VN) 
Tam Giáp, phường Duy Hải, thị xã Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước các loại (trừ sơn cách điện và sơn cách nhiệt). 
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(210) 4-2020-38725 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Vũ Văn Hiếu   (VN) 
Tam Giáp, phường Duy Hải, thị xã Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước các loại (trừ sơn cách điện và sơn cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2020-38726 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VietGrow  (VN) 
212 đường Chợ Lớn, khu phố 5, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới; vật liệu lót không bằng cao su, chất dẻo, giấy hoặc các tông; rèm che bên 
ngoài cửa bằng vật liệu dệt; túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói. 

 
 

(210) 4-2020-38727 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH ILA Việt Nam  

(VN) 
Số 146, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; phần mềm trò 
chơi máy tính, tải xuống được; phần cứng máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về; thiết bị đọc sách điện tử; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị giảng 
dạy.  

 

Nhóm 16: Tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm; sách; báo; catalô; 
truyện tranh; áp phích quảng cáo; văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; ví đựng danh thiếp; túi 
xách tay; vali. 

 

Nhóm 35: Xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; marketing; sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; tổ 
chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực 
tiếp; sắp xếp và tiến hành hội thảo; giáo dục trong trường nội trú; dịch vụ thư viện lưu động; 
dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục hoặc giải trí]; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ giáo dục dành cho 
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các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 
dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường mẫu giáo; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành [thao 
diễn]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề; khóa đào tạo 
online; dịch vụ giải trí; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ chế bản tài liệu cho 
việc xuất bản điện tử; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực giải 
trí); dịch thuật; gia sư; dịch vụ phiên dịch viên. 

 
 

(210) 4-2020-38728 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.1; 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư ANNI  
(VN) 
192/71 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2020-38729 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vĩnh Tài  (VN) 
Số 2/2, đường Lý Bôn, phường 2, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan cầm tay; máy hàn; máy cắt cầm tay; máy bắn ốc vít; máy phun xịt 
chất lỏng; máy cưa; máy cắt cỏ. 

 
 

(210) 4-2020-38730 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH J97 
ENTERTAINMENT  (VN) 
81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, trang phục đội đầu.  
 
 

(210) 4-2020-38731 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ AN NHƯ  (VN) 
Số nhà 151a, đường Nguyễn Trãi, tổ 15, 
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 
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(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa. 
 

 
(210) 4-2020-38732 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, đỏ thẫm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Thái Văn  (VN) 
F1/16 hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2020-38733 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 24.15.21 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Vũ Thị Thuận   (VN) 
21A ngõ 173 Ngọc Hồi, tổ 6, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị chiếu hình.  

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị sưởi 

ấm; dụng cụ nấu ăn dùng điện. 
 

 
(210) 4-2020-38734 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; A17.2.2 

(591) Xám nhạt, đen, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Thủy Tiên 9999  (VN) 
78D tỉnh lộ 835, ấp 4, xã Phước Lợi, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý. 
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(210) 4-2020-38735 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 17.5.1; A17.5.17 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ phát 
triển viễn thông Quốc Tế  (VN)
39/6A Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 

 

 
(210) 4-2020-38737 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) YU-LIN TANG  (TW) 

No.52, Ln. 157, Guangming Rd., Wuri 
Dist., Taichung City 41471, Taiwan 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị làm nóng và làm mát để phân phối đồ uống nóng 

và lạnh; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; hệ thống làm sạch nước; thiết bị lọc nước; 
thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 

 

 
(210) 4-2020-38738 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HAO YU WATERTEC. LTD.  (TW) 

No.52, Ln. 157, Guangming Rd., Wuri 
Dist., Taichung City 41471, Taiwan 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị làm nóng và làm mát để phân phối đồ uống nóng 

và lạnh; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; hệ thống làm sạch nước; thiết bị lọc nước; 
thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 

 

 
(210) 4-2020-38739 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HYPHONE MACHINE INDUSTRY 

CO., LTD.  (TW) 
No.21, Ln. 742, Sec. 1, Hemu Rd., 
Shengang Dist., Taichung City 429, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 07: Dụng cụ máy chạy điện (power tool); dụng cụ dùng khí nén (không vận hành thủ 
công); máy vặn bu lông dùng khí nén (không vận hành thủ công); máy vặn vít dùng khí nén 
(không vận hành thủ công); súng phun (máy móc); máy chà nhám. 

 

 
(210) 4-2020-38741 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn USACOLOR 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 25, ngõ 322 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm các loại vữa xây dựng; keo miết mạch 
gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia), đá ốp lát dùng trong xây dựng; vữa dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2020-38742 (220) 22.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.25 
(591) Đỏ mận, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Quyết 
Thắng  (VN) 
Số 75 Hàng Lược, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; kim loại dạng bột và dạng lá dùng trang trí, nghề thủ công và nghệ thuật.  
 

Nhóm 06: Tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống chiếu sáng.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý.  
 

Nhóm 18: Da và giả da.  
 

Nhóm 19: Đá, các tác phẩm nghệ thuật bằng đá    
 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); gương; khung tranh; hổ phách vàng; các 
tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, chất dẻo, thạch cao, nhựa.  

 

Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật, mỹ nghệ bằng sành, sứ, gốm, đất nung, thủy tinh. 
 

Nhóm 27: Các sản phẩm bọc, phủ cho sàn hoặc tường nhà nhằm trang trí nội thất.    
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2020-38744 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.11.3; A5.3.13; 

A5.3.14; 1.15.23 
(591) Xanh lá, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BTB 
INTERNATIONAL  (VN) 
Số 2 Phước Trường 9, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; mặt nạ sử dụng 

cho nhân viên y tế; mặt nạ trị liệu; vật liệu khâu vết thương. 
 

 
(210) 4-2020-38747 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.8; 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần VINA LATEX  

(VN) 
354/66/33 Phan Văn Trị, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm cao su các loại. 

 

 
(210) 4-2020-38748 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1 
(731) FOSHAN BESTWYLL AUTO 

ACCESSORIES CO., LTD   (CN) 
No.3 Huancheng Road, Sanhongqi 
Industrial Park, Beijiao Sanhongqi 
Residential Committee, Shunde District, 
Foshan City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Giá để hành lý cho xe cộ; thanh chắn va đập của xe cộ; bộ ghế nệm cho xe cộ; 

thiết bị chống chói dùng cho xe cộ, tấm phủ xe cộ [đã tạo hình]; phương tiện giao thông 
chạy điện/xe cộ chạy điện, bậc lên xuống của xe cộ; thanh chắn và đập của ô tô; giảm xóc 
cho ô tô; cơ cấu nâng thành sau [bộ phận của xe cộ mặt - đất].  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; tư vấn điều hành 
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kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác] ; dịch vụ 
mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác] ; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ; bán đấu giá; dịch vụ bán lẻ chế 
phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế.  

 

 
(210) 4-2020-38749 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.8; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh tím than, đỏ, trắng, 

đen. 
(731) Công ty TNHH Tuấn Nội  (VN) 

Thôn Ngọc Tân, xã Thúc Kháng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-38772 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.21; A3.7.24; 5.7.3; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh lá cây 

đậm, vàng, trắng, vàng cam. 
(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Đà Vị  

(VN) 
Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 
Hang, tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún khô. 

 

 
(210) 4-2020-38801 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 5.7.27; 5.7.1; A11.3.3 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Nhựt Trường  (VN) 
ấp 4, đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, 
tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê bột; cà phê chế biến; cà phê hoà tan; đồ uống trên cơ 

sở cà phê.  
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(210) 4-2020-38802 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.2; 24.15.21; 26.3.23; 26.15.15 

(731) WARRIX SPORT COMPANY 

LIMITED   (TH) 

849/6-8 Soi Chulalongkorn 6, Wangmai 

Sub- District, Pathum Wan District, 

Bangkok 10330, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; quần dài thể thao; giày thể thao; bít tất ngắn cổ; quần áo; đồ đi 

ở chân [không phải đồ đi ở chân chuyên dụng dành cho thể thao]; nịt bit tất; dây nịt để kéo 

giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần, tất; dải thắt lưng (trang phục); thắt lưng dành cho trang 

phục.  
 

 
(210) 4-2020-38803 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; 26.3.4; 25.12.1; A25.7.5 

(731) DAHON NORTH AMERICA INC.  

(US) 

833 Meridian St., Duarte, CA 91010, 

U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp có thể gấp gọn được; xe đạp địa hình; khung xe đạp; xe đạp điện; 

xe đạp điện có thể gấp gọn được.  
 

 
(210) 4-2020-38804 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.9.1; A26.11.8 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Linh 
Kim Duyên  (VN) 
76 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) vàng bạc, nữ trang, đá quý.  

 

Nhóm 40: Gia công, chế tác sản phẩm vàng bạc đá quý và trang sức.  
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(210) 4-2020-38805 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Song Anh  (VN) 
Số 58A1 ngõ 46 Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; 

thực phẩm cho em bé.  
 

 
(210) 4-2020-38806 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Galaxy Agro  
(VN) 
14/16 đường 990, KP. 4, phường Phú 
Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Quả được phơi khô, bao gồm: nho khô.   
 

Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý, bao gồm: hạt mè.  
 

 
(210) 4-2020-38807 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.5; 24.13.1 
(731) Lê Thị Phương Khánh  (VN) 

408/1A KP4 phường An Phú Đông, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được; phần cứng máy tính; nền 
tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi sẵn hoặc có thể tải về. 

 

 
(210) 4-2020-38808 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Lê Thị Phương Khánh  (VN) 

408/1A KP4 phường An Phú Đông, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được; phần cứng máy tính; nền 
tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi sẵn hoặc có thể tải về. 

 

 
(210) 4-2020-38811 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, hồng, đen. 
(731) Hoàng Thị Ngọc Hân  (VN) 

Phòng 2304 G5 CC Five Star, số 2 Kim 
Giang, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; bỉm dùng cho trẻ em (tã lót); bỉm dùng cho người lớn; 

bông y tế, băng y tế; quần lót vệ sinh; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho trẻ em.  
 

Nhóm 10: Vú nhân tạo; bình sữa cho trẻ em bú; băng để băng bó (băng co giãn); nệm cho 
việc sinh nở, kẹp dùng cho núm vú giả; vòng kích thích mọc răng cho trẻ em. 

 
Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ đồ dùng cho bà mẹ, cụ thể là: quần áo bầu, túi xách, đồ dùng 
trước và sau khi sinh (quần áo lót, đồ đỡ đầu, ghen bụng, mũ, khăn); bán buôn bán lẻ đồ 
dùng cho trẻ em, cụ thể là: quần áo, tất, găng tay, mũ, khăn quàng cổ, khăn vệ sinh, giầy, 
dép, túi, ba lô, nôi, cũi, giường, tủ, bàn học, ghế ngồi, xe đẩy, ghế ăn, chậu tắm, bỉm, sữa 
bột, thức ăn dinh dưỡng chế biến sẵn, bình sữa, thìa, bát, đĩa, dụng cụ tiệt trùng, đèn ngủ, 
đồ chơi, dụng cụ học tập, sữa tắm, phấn thoa, chăn ga gối đệm. 

 

 
(210) 4-2020-38812 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 5.7.5; 8.7.9; 8.3.1 
(591) Vàng, cam, xanh lá, xanh dương, hồng, 

trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam- Singapore, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh làm từ khoai tây; thực phẩm ăn nhanh 

(snack) trên cơ sở chất chiết xuất từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; thịt; cá (không còn 
sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã 
qua chế biến; trái cây đã chế biến; thạch trái cây; mứt ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa; dầu 
thực vật; mỡ ăn. 
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Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cà 
phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; mỳ ý; mỳ sợi; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì; chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; sôcôla; đá lạnh có thể ăn được; 
đường; mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích 
y tế); bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn lạnh. 

 

 
(210) 4-2020-38814 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.15.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam vàng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Đức  (VN) 
Số 200 Kim Mã, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm xịt làm thơm mát hơi thở; chế phẩm vệ 
sinh thân thể; hương liệu (tinh dầu); thanh sậy mỏng để khuyếch tán chất làm thơm không 
khí. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí; chế phẩm 
khử trùng, diệt khuẩn; chế phẩm diệt ruồi; chế phẩm chứa dầu thơm dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm chống ký sinh trùng. 

 

 
(210) 4-2020-38815 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.5.3; 4.5.2; 2.7.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trương Văn Trung  (VN) 
Số 67, đường Đàm Quang Trung, tổ 14, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2020-38817 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.9; 26.15.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Tân Lập 
Thành  (VN) 
19 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán các sản phẩm nhựa gia dụng; giới thiệu và trưng 

bày sản phẩm nhằm mục đích bán hàng.  
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(210) 4-2020-38818 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(591) Đen, vàng đồng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dịch vụ Địa Trung 
Hải  (VN) 
57 - 59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu.  

 

 
(210) 4-2020-38819 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.1; 3.7.17; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Vàng ánh kim, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV tư vấn 
thiết kế và xây dựng LAVI 
HOME  (VN) 
Lô 18-B2.2, khu TĐC phía Bắc Trung 
tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, 
phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế nội thất.  
 

 
(210) 4-2020-38820 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.15; A3.9.24 
(591) Xám, xám đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư GIG 
CAPITAL  (VN) 
Lô 18-B2.2, khu TĐC phía Bắc Trung 
tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, 
phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; đầu tư quỹ. 
 

 
(210) 4-2020-38821 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) A5.1.7; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Trắng, xanh mạ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Thị  (VN) 
94 Dương Tự Minh, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ 
khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm 
thời. 

 

 
(210) 4-2020-38822 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.5 
(591) Xanh dương đậm, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Quang  (VN) 
B2.7, lô 25 đường Nại Nam, phường Hoà 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 
thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-38823 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Gia Nhân  (VN) 
Đội 11, thôn Hải Thượng, xã Nghĩa 
Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh gỗ các loại. 
 

 
(210) 4-2020-38824 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.7.22; 5.7.11; A5.3.15; 25.1.6; 26.2.7 
(591) Vàng chanh, vàng đậm, xanh lá cây, 

trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Đào  (VN) 
Số nhà 40/105 Lưu Hữu Phước, phường 
Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi: bưởi, cam, chanh đào, dừa. 
 

 
(210) 4-2020-38826 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Trang Nhung   (VN) 
SN 84 đường Thái Bình, phường Trần Tế 
Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: bia đóng chai, bia hơi. 
 

 
(210) 4-2020-38828 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Tuyên   (VN) 
Xóm 9, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2020-38829 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.13; A3.4.2; 26.1.1; 26.4.2; 26.7.5 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vui   (VN) 
23 Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thịt trâu, thịt bò tươi. 
 

 
(210) 4-2020-38830 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A8.5.3; 26.1.1; 5.3.11; A5.3.14 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, trắng, hồng pastel, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Tân   (VN) 
Xóm 21, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; xúc xích; chả lụa (giò lụa); thịt viên. 
 

 
(210) 4-2020-38831 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 9.1.23; A26.4.6 
(591) Tím, hồng, trắng, đỏ, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Kim Ngọc   (VN) 
189 Cù Chính Lan, phường Trần Tế 
Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) sản phẩm gối, chăn cotton. 
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(210) 4-2020-38832 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, trắng, ghi xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Phương   (VN) 
Số nhà 20/112 Giải Phóng, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô, xe máy. 

 

 
(210) 4-2020-38833 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; 5.3.11; 26.1.1; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Đỏ đậm, đen, trắng, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Hiền  (VN) 
Xóm 2, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong. 

 

 
(210) 4-2020-38834 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A11.3.7; A11.1.6; 8.7.25; 

26.15.15; 8.7.5 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thiên   (VN) 
Tổ dân phố 02 - Lâm Tân, thị trấn Quất 
Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bún, đậu phụ, sữa đậu nành. 

 

 
(210) 4-2020-38835 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 1.15.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Thanh Mai  (VN) 
Số nhà 145 Minh Khai, phường Vị 
Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua và bán các sản phẩm: nước đóng chai. 
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(210) 4-2020-38836 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Luân   (VN) 
39/501 đường Điện Biên, Lộc Hòa, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô, xe gắn máy. 

 

 
(210) 4-2020-38838 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 5.1.21; A5.3.13; 7.15.22 
(591) Đen, trắng, nâu, ghi xám, xanh lá cây, 

vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Hưng Phú 
Quốc  (VN) 
Tổ 1, ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch 
vụ cho thuê phòng họp, hội nghị, phòng cưới. 

 

 
(210) 4-2020-38839 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 2.9.22 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ y tế 
SCCARE  (VN) 
Số 7, ngách 28/19, phố Đông Tác, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; chăm sóc y tế; 
dịch vụ chăm sóc người dưỡng bệnh; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2020-38841 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Lương Tiến Quỳnh  (VN) 
Nơ 1b, bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính đeo mắt; điện thoại và các linh kiện đi kèm.  
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Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: quần áo, giầy dép, tất, mũ, khăn, đồ lót.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 
 

(210) 4-2020-38847 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Kết Nông  (VN) 
Số 119/83 đường Phạm Thế Hiển, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  

 
 

(210) 4-2020-38848 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Kết Nông   (VN) 
Số 119/83  đường Phạm Thế Hiển, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  

 
 

(210) 4-2020-38849 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.4 
(591) Trắng, xám, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH FONE Hàng 

Thanh  (VN) 
Số nhà 3.05 lầu 3 Block A thuộc chung 
cư cao tầng và thương mại dịch vụ - văn 
phòng, số 510 đường Kinh Dương 
Vương, phường An Lạc A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 

(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thở dùng để bơi lặn; phao tiêu; phao định vị; phao tín hiệu; kẹp mũi cho 

người bơi và lặn; la bàn để đo; buồng giảm áp; mặt nạ của thợ lặn; bộ quần áo lặn; vật dụng 
nút lỗ tai cho thợ lặn; dây của kính đeo mắt loại kẹp mũi; dây của kính đeo mắt không 
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gọng; mắt kính; kính đeo mắt; máy đo; thiết bị đo; găng tay cho thợ lặn; đai an toàn; phao 
cứu sinh; la bàn đi biển; mặt nạ lặn; dụng cụ đo; đồng hồ đo; thiết bị đo áp suất.  

 

 
(210) 4-2020-38850 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lợt, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển hoạt 
chất sinh học Việt Nam  (VN) 
02 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu thơm; mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; huơng liệu [tinh dầu].  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng; thảo dược; rễ cây thuốc; trà thảo 
dược dùng cho mục đích y tế; dược phẩm. 

 
Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo đã được bảo quản; đông trùng hạ thảo sấy khô; đông trùng hạ 
thảo đã đuợc chế biến thành dạng bột; nấm đã qua sơ chế bảo quản.  

 
Nhóm 31: Nấm tươi; giống cây dược liệu; đông trùng hạ thảo tuơi; hạt giống thực vật.  

 
Nhóm 35: Mua bán: đông trùng hạ thảo, nấm lim, nấm linh chi, mỹ phẩm, tỉnh dầu, thảo 
d−ơc, thực phẩm chức năng, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; dịch vụ bán lẻ chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 
Nhóm 44: Cố vấn về lĩnh vực dược học; vật lý trị liệu; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ dược sỹ 
pha chế thuốc theo đơn; tư vấn sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2020-38851 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Tín 
Xu¬ng    (VN) 
D20/29Y ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nuớc uống; thiết bị làm nóng và làm mát để phân phối đồ uống nóng và 
lạnh; bình lọc nước uống; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; hệ thống 
thiết bị làm lạnh nước.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nuớc, thiết bị xử lý nước, máy móc thiết bị dùng để làm 
sạch và xử lý nước, máy lọc nước, bình lọc nước, công tắc điện, mô tơ điện; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2020-38852 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
quốc tế Hồng Ngọc   (VN) 
17/6P ấp Trung Chánh 2, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; đồng phục.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày dép, mũ nón, hàng thời trang may sẵn.  
 

 
(210) 4-2020-38855 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(591) Xanh lá, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EBAYREAL  
(VN) 
Tầng 13, tòa nhà văn phòng Mplaza, số 

39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 

động sản; môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-38856 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.1.8; A3.1.24; 4.5.15 

(591) Đen, trắng, da cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PET UNIVERSE  
(VN) 
524 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho súc vật cảnh; 

thức ăn cho thủy sản; rau quả tươi; động vật sống. 
 

 
(210) 4-2020-38857 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Mạnh Đạt   (VN) 
Số 46, đường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  
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(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; các phụ kiện bằng kim loại bao gồm: bản lề, thanh 
chuyển động; khóa (trừ khóa điện) và chốt dùng cho cửa sổ, cửa đi, cửa nhựa, cửa nhôm, 
cửa gỗ và cửa kính trong xây dựng nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2020-38858 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Mạnh Đạt   (VN) 
Số 46, đường Trần Hưng Đạo, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; các phụ kiện bằng kim loại bao gồm: bản lề, thanh 

chuyển động, khóa (trừ khóa điện) và chốt dùng cho cửa sổ, cửa đi, cửa nhựa, cửa nhôm, 
cửa gỗ và cửa kính trong xây dựng nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2020-38859 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.15.15 
(591) Trắng, xanh da trời, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần H-BIM Việt 
Nam  (VN) 
Thôn 2, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt động trang 
trí nội ngoại thất.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; thiết kế kết 
cấu công trình xây dựng; thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; thiết kế hệ thống điện 
công trình xây dựng; thiết kế nội ngoại thất công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-38860 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.14; 2.9.18; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Thân Thị Oanh  (VN) 
Thôn Vườn Đào, xã Hưng Đạo, thành 
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ, hàng may mặc. 
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(210) 4-2020-38861 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe ZATAKA  (VN) 
75 đường 84 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị chăm sóc sức khỏe: ghế mát xa, máy mát xa, đai mát xa. 
 

Nhóm 28: Thiết bị thể dục thể thao: máy chạy bộ, máy tập thể dục. 
 

 
(210) 4-2020-38862 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe ZATAKA  (VN) 
75 đường 84 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị chăm sóc sức khỏe: ghế mát xa, máy mát xa, đai mát xa. 
 

Nhóm 28: Thiết bị thể dục thể thao: máy chạy bộ, máy tập thể dục. 
 

 
(210) 4-2020-38863 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ cờ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Fano  (VN)
Tầng 12, toà nhà Licogi 13, số 164 
Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Gọng kính thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-38864 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Nhan Sắc 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, số 14 BT4 (76) khu đô thị Văn 
Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu và đại lý ký gửi các sản phẩm tâm linh và phong thủy 
như: vòng đeo tay (bằng gỗ, đá, nhựa, kim loại quý), vòng đeo cổ (bằng gỗ, đá, nhựa, kim 
loại quý), dây đeo cổ và tay, đông trùng hạ thảo, tháp văn xương, ấn rồng, tiền xu phong 
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thủy, hồ lô phong thủy, tam đa phúc- lộc-thọ, tỳ hưu phong thủy, rồng phong thủy, khánh, 
nhụy hoa nghệ tây. 

 

 
(210) 4-2020-38865 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Bùi Anh Thư  (VN) 
Căn hộ số 2805, tầng 28, nhà R2A, 
Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; người máy (rô bốt) công nghiệp; túi của máy hút bụi; máy và thiết 
bị để làm sạch (dùng điện); vòi hút dùng cho máy hút bụi; bàn chải dùng cho máy hút bụi. 

 

 
(210) 4-2020-38866 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Yên  (VN) 
Căn hộ số 2805, tầng 28, nhà R2A, 
Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; người máy (rô bốt) công nghiệp; túi của máy hút bụi; máy và thiết 
bị để làm sạch (dùng điện); vòi hút dùng cho máy hút bụi; bàn chải dùng cho máy hút bụi. 

 

 
(210) 4-2020-38867 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 3.4.13; A3.4.24; A3.4.4 (540) 

  

(731) Lê Anh Trung  (VN) 
143/13 Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; ví da; dây đai bằng da thuộc. 
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giầy; dép; mũ. 
 

 
(210) 4-2020-38868 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A17.2.2; 25.1.25; 5.13.25 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Nệm Kim Cương  (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo 
(nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 

 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mÒn bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, 
ga, gối, gối ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục 
đích thương mại và quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-38869 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A17.2.2; 25.1.25; 5.13.25 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Nệm Kim Cương  (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo 
(nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 

 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mÒn bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc [bọc đệm]. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, 
ga, gối, gối ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục 
đích thương mại và quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-38871 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.3.13; 5.3.16; 2.3.8; 

A2.3.18 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang An Viên  (VN)
3/22 Đỗ Thúc Tịnh, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy yoga; dạy võ; dịch vụ huấn luyện cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]. 
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(210) 4-2020-38872 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 

A26.11.8 
(731) Hoàng Thị Hà Phương   (VN) 

N8 P4 TT Viện 108, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Nha khoa; chỉnh răng thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2020-38873 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO  (VN) 
Lô 08 - 09 Cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38874 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO  (VN) 
Lô 08 - 09 Cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38875 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Thắng  

(VN) 
Xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất. 
 

 
(210) 4-2020-38876 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 6.1.2; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 3.7.17 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Vũ Viết Quân  
(VN) 
Xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2020-38877 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.15.15; 26.4.4; 26.4.9; A24.15.7; 

26.2.7 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Bạch 
Dương  (VN) 
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm nhôm kính: cửa nhôm kính, khung nhôm kính; cửa ra vào bằng 

kim loại; cửa cuốn bằng kinh loại; cửa sổ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-38878 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; A26.11.12 

(591) Xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thuận Anh  (VN) 
85-85/1A Nguyễn Sơn, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị vận hành thang máy; thang máy (lifts); thang máy (elevators). 
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(210) 4-2020-38879 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thiết kế quảng cáo Ngôi Sao 
Mới  (VN) 
103 Hưng Thái 2, Phú Mỹ Hưng, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức hội thảo; dịch vụ vũ trường; lập kế hoạch cho buổi tiệc 

(giải trí); tổ chức các sự kiện liên quan tới văn hóa, giáo dục và nghệ thuật, các buổi trình 
diễn ca nhạc nghệ thuật; dịch vụ vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ (nghi lễ); cho thuê áo cưới; cho thuê quần 
áo lễ hội. 

 
 

(210) 4-2020-38880 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh bạc hà. 

(540) 

 

(731) Huỳnh Thị Mỹ Hạnh  (VN) 
C1-905, chung cư An Viên 1, đường 14, 
KDC Nam Long, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu massage (không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; xà 

phòng; nước hoa xịt phòng. 
 

Nhóm 04: Nến; nến thơm; bấc nến; dây nến; sáp ong; mỡ lông cừu dùng trong sản xuất mỹ 
phẩm.  

 
 

(210) 4-2020-38881 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.19; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Phú Khải  
(VN) 
Lô G2, khu công nghiệp Việt Hương, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thảm lót sàn, thảm yoga, dép đi trong nhà, móc dán tường.  
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(210) 4-2020-38884 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 21.3.1; 26.1.1; 1.15.5; A5.1.5; A5.1.16; 

2.9.14; 13.1.5; A1.1.10; A1.1.2; 26.11.3 
(591) Vàng đậm, vàng kem, nâu đỏ, đỏ, xanh, 

đen, trắng. 
(731) Liên đoàn bóng đá Bến Tre  

(VN) 
Số 333A5, khu phố 3, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ bóng đá; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2020-38885 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 

Hiền   (VN) 
Thửa đất số 147, tờ bản đồ số 27, ấp 
Thanh Tân, xã Tân Thiềng, huyện Chợ 
Lách, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng PVC. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối sản phẩm ống nhựa cứng PVC các loại.  
 
 

(210) 4-2020-38886 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.4.4; A26.4.18; 25.5.25 
(591) Vàng nhạt; vàng đậm; trắng, xanh 

dương, xanh cô ban, đen. 
(731) Trần Thị Mỹ Lan   (VN) 

Phòng C8, tòa nhà C4, đường Đỗ Nhuận, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây đông lạnh (đã được bảo quản và sơ chế). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và phân phối sản phẩm khoai tây đông lạnh (đã được 
bảo quản và sơ chế).  
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(210) 4-2020-38888 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

 

(731) Phan Thị Trà My  (VN) 
Số 11 ngõ 39 đường Lý Tự Trọng, 

phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm tắm gội.  
 

 
(210) 4-2020-38889 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Lộc 
Ninh  (VN) 
Số 155 Nguyễn Nghiểm, khối 10, thị trấn 

Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng dầu (nhiên liệu).  

 

Nhóm 35: Mua bán xăng dầu (nhiên liệu).  
 

 
(210) 4-2020-38890 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hồng Bích    (VN) 
254 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; bình đun nước bằng điện; bếp hồng ngoại; nồi áp suất bằng điện, 

lò nướng điện; ấm sắc thuốc bằng điện. 
 

 
(210) 4-2020-38891 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Bích     (VN) 
254 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; bình đun nước bằng điện; bếp hồng ngoại; nồi áp suất bằng điện; 

lò nướng điện; ấm sắc thuốc bằng điện. 
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(210) 4-2020-38892 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 3.2.9; A3.2.24 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, đen, cam, kem. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Phương Dung   (VN) 
12G hẻm B4 Hoàng Hoa Thám, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa mỹ phẩm, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, balo, cặp, túi xách, tủ 
nhựa, bàn ghế nhựa, dụng cụ ăn uống cho bé (muỗng, đũa, thìa, bát), đồ chơi, bàn ủi, máy 
bắt muỗi, chăn, ga, gối, nệm, tủ lạnh, bình đun nước siêu tốc, xe đẩy trẻ em, xe tập đi cho 
trẻ em, địu trẻ em, thảm, phao bơi, bàn chải đánh răng, robot hút bụi, quần áo. 

 

 
(210) 4-2020-38893 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 8.1.18; 26.1.1 (540) 

  

(731) Phan Thanh Danh   (VN) 
34S/29 đường Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ quán kem; dịch vụ quán nước giải khát. 

 
 

(210) 4-2020-38894 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 1.1.14; A1.1.2; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
máy in Thiên Phát   (VN) 
Số 121, đường 130 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực in, giấy in văn phòng, giấy in ảnh, giấy decal, giấy in chuyển 
nhiệt, giấy bìa, màng ép nhựa plastic (văn phòng phẩm), máy in văn phòng, máy scan, máy 
photocopy, máy vi tinh, camera, máy chấm công, máy đếm tiền, máy ép nhựa plastic, máy 
cắt decal, máy bế giấy, máy hủy giấy, máy đóng gáy lò xo, máy đục lỗ dùng cho văn 
phòng, máy cắt thẻ (card), máy dập thẻ cho văn phòng, máy bo góc giấy, bàn cắt giấy, dải 
kim loại hoặc chất dẻo giữ gáy sách (vật liệu đóng sách), băng keo, thiết bị cho việc treo 
tranh, đồ gia dụng (cốc, chén, dĩa, bình nước, chai nhựa), tập vỡ, bút viết, bìa (văn phòng 
phẩm), phong bì (văn phòng phẩm), mẫu tờ khai in sẵn, vải lụa, ba lô, túi xách, móc khóa, 
ốp điện thoại, huy hiệu cho trang phục không bằng kim loại quý, cúp giải thưởng bằng kim 
loại thông thường, đồng hồ treo tuờng, tác phẩm nghệ thuật bằng đá, đồ trang trí bằng pha 
lê, album ảnh, khung hình, sáo; dịch vụ cho thuê máy in (thiết bị văn phòng). 
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(210) 4-2020-38895 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A9.7.22; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.9.14; 

A2.9.15; 26.1.1; 5.7.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

giáo dục và phát triển nhân 
tài Việt Nam   (VN) 
Cụm 5, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành 

[hướng dẫn thao tác thử]; giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; gia sư.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính.  

 

 
(210) 4-2020-38896 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

hoá dược quốc tế Tây Âu  
(VN) 
TT7 C2 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-38897 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

hoá dược quốc tế Tây Âu  
(VN) 
TT7 C2 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-38898 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt    (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-38899 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt    (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-38900 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-38901 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A5.11.17; 19.7.1; A19.13.21; 

10.5.17 

(591) Xanh nước biển, xanh dương, trắng, ghi, 

xanh lơ, xanh da trời, trắng xám, nâu, 

hồng, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Lương Hồng Quân  (VN) 
Xóm Ngòi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-38902 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.2; 26.4.4; A19.13.21; 26.1.1; 

26.15.1; 1.15.9; 25.5.25; 2.9.25 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, nâu, tím, trắng, 

xanh d−ong, xanh dương sẫm, xanh 

dương nhạt, xanh cô ban, xám. 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-38903 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.3.2; A19.13.21; 26.5.4; 

A19.3.4; 1.13.1; A1.13.10; 25.5.25 
(591) Xanh lơ, xanh lơ đậm, vàng, da cam, 

xanh lá cây, xanh dương, xanh da trời, 
tím, xanh cô ban, xanh lá cây nhạt, đỏ 
hồng, xám. 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-38904 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 2.5.6; A2.5.23; 2.9.1; 3.7.3; 3.7.4
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng, vàng nhạt, tím, 

đen, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Chip Chip  (VN) 

1525, Phạm Văn Thuận, KP 3, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ cho mẹ và bé (cụ thể là sữa các loại, tả, núm ty, bình sữa, đồ chơi 

trẻ em, nôi, xe trẻ em, chậu tắm, khăn vải, bánh ăn dặm, sữa tắm cho bé, dầu gội cho bé, 
nước giặt và xả quần áo cho bé, thực phẩm dinh dưỡng cho bé), đồ dùng phục vụ ăn uống 
cho bé (cụ thể là bát, thìa, yếm ăn dặm, dụng cụ tiệt trùng bình sữa, giá kệ bình sữa thức ăn, 
cốc bình cho bé uống, dự trữ cất giữ thức ăn, dụng cụ giữ nhiệt, dụng cụ chế biến thức ăn). 

 

 
(210) 4-2020-38906 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Em   (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1560 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe máy, xe đạp, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp.  
 

 
(210) 4-2020-38907 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, cam. 
(731) Thái Quốc Tuấn  (VN) 

1309/2/19 Cách Mạng Tháng 8, tổ 30, 
khu 3, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã được chế biến; gia cầm không còn sống; thịt gia cầm; thịt; chiết xuất 

của thịt; nước thịt nấu đông. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn phục vụ các món gia cầm; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-38908 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ cam. 
(731) Phan Nguyên Thảo   (VN) 

ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng và quán trà sữa cung cấp.  
 

 
(210) 4-2020-38909 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 

Lan   (VN) 
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, thị 
trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2020-38910 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 2.1.1; A2.3.23; A2.1.23; 

A26.11.12 
(591) Đen, vàng. 
(731) Đỗ Thị Tài  (VN) 

C3/17 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2020-38912 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 

Lan   (VN) 
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, thị 
trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2020-38913 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 

Lan   (VN) 
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, thị 
trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2020-38914 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21 
(591) Xám, xanh dương. 
(731) Trương Ngọc Huy   (VN) 

ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn; chế phẩm đặc 

trị nám; chế phẩm đặc trị tàn nhang; chế phẩm đặc trị sẹo rỗ; chế phẩm đặc trị dùng cho 

dưỡng da (dùng trong y tế).  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: thực 

phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị tàn nhang, 

chế phẩm đặc trị sẹo rỗ, chế phẩm đặc trị dùng cho dưỡng da (dùng trong y tế), sản phẩm 

dưỡng da (mỹ phẩm), mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, bộ mỹ phẩm trang điểm, bộ mỹ phẩm 

dưỡng da, xịt khoáng (mỹ phẩm), thiết bị thẩm mỹ (thiết bị ánh sáng dùng để điều trị da và 

dưỡng da, thiết bị giảm mỡ cơ thể, thiết bị phân tích da).  
 

 
(210) 4-2020-38915 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Toàn Thắng   (VN) 
70 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 16: Sản phẩm của ngành in: bản in, chữ in, hình can mẫu vẽ, bản vẽ in sao, tranh in 

dấu.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2020-38916 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 

(591) Vàng, đen, xám. 

(731) Công ty TNHH xây dựng Bảo 
Tâm   (VN) 
Số 94 đường số 14, KDC Long Thới - 

Nhơn Đức, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát việc xây dựng công 

trình; trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; thiết kế nội thất; thiết kế ngoại thất công trình.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1563 

(210) 4-2020-38917 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.4.13; A3.4.4; A3.4.24 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH True Food   (VN) 

1167 đường Ba Tháng Hai, phường 6, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao; bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng 
quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều 
hành hoạt động nhà hàng, quán ăn và quán rượu có ăn nhẹ, quán trà sữa, quán cà phê; mua 
bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử sản phẩm: cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống trên 
cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, ca cao, trà, đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa, 
bánh ngọt, bánh kem, nước ngọt, nước suối, si rô, nước khoáng, kem lạnh, máy rang cà phê, 
máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay, máy pha cà phê dùng điện, bình pha cà phê 
dùng điện, bình pha cà phê không dùng điện, vật dụng lọc cà phê bằng giấy, bộ đồ uống cà 
phê [bộ đồ ăn], cối xay cà phê thao tác bằng tay, lọc cà phê không dùng điện; giới thiệu và 
trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-38918 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.9; A1.1.10; A1.1.2; 

26.3.23; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH King Attorney 

App 5.0   (VN) 
28D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, bột gạo; các loại sợi làm từ gạo; miến gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
gạo; bánh đa nem làm từ gạo.   

 

Nhóm 31: Hạt giống; cây giống; hạt giống lúa; cám chăn nuôi; bột gạo dùng làm thức ăn 
cho súc vật; thóc tươi chưa qua xử lý.   

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: gạo, bột gạo, các loại sợi làm từ gạo, miến 
gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, bánh đa nem làm từ gạo, hạt giống, cây giống, hạt 
giống lúa, cám chăn nuôi, bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật, thóc tươi chưa qua xử lý.   

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công thóc, gạo, cám chăn nuôi.  
 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ, nghiên cứu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật mới 
trong lĩnh vực trồng và chăm sóc cây trồng, lúa gạo.   
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Nhóm 44: Dịch vụ trồng lúa; dịch vụ chăm sóc cây trồng; dịch vụ khám chữa bệnh cho cây 
trồng; dịch vụ tư vấn chăm sóc cây trồng.  

 

 
(210) 4-2020-38919 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.9; A1.1.10; A1.1.2; 

26.3.23; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH King Attorney 

App 5.0    (VN) 
28D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột gạo; các loại sợi làm từ gạo; miến gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
gạo; bánh đa nem làm từ gạo. 

 

Nhóm 31: Hạt giống; cây giống; hạt giống lúa; cám chăn nuôi; bột gạo dùng làm thức ăn 
cho súc vật; thóc tươi chưa qua xử lý.     

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: gạo, bột gạo, các loại sợi làm từ gạo, miến 
gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, bánh đa nem làm từ gạo, hạt giống, cây giống, hạt 
giống lúa, cám chăn nuôi, bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật, thóc tươi chưa qua xử lý.    

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công thóc, gạo, cám chăn nuôi.    
 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ, nghiên cứu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật mới 
trong lĩnh vực trồng và chăm sóc cây trồng, lúa gạo.     

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng lúa; dịch vụ chăm sóc cây trồng; dịch vụ khám chữa bệnh cho cây 
trồng; dịch vụ tư vấn chăm sóc cây trồng.  

 

 
(210) 4-2020-38920 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) MUSIC TRIBE GLOBAL BRANDS 

LTD.  (VG) 
Trident Chambers, Wickhams Cay, PO 
Box 146, Road Town, Tortola VG1110, 
British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; 
thiết bị sưởi ấm bằng hơi nước; thiết bị thông gió. 

 

Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử tổng hợp; dụng cụ âm nhạc; dụng cụ âm nhạc điện tử; bàn phím 
dùng cho nhạc cụ; dây cho nhạc cụ; bàn đạp dùng cho nhạc cụ; lưỡi gà dùng cho nhạc cụ; 
miệng để thổi cho nhạc cụ; dụng cụ gõ dùng cho nhạc cụ; giá giữ nhạc cụ; van bấm dùng 
cho nhạc cụ; cầu ngựa [mảnh gỗ di động để căng dây đàn] dùng cho nhạc cụ; bộ ống gió 
của dụng cụ âm nhạc; bộ phận giảm âm dùng cho nhạc cụ; dây bằng ruột thú vật dùng cho 
nhạc cụ; dây đeo dùng cho dụng cụ âm nhạc; phím dùng cho nhạc cụ; cây vĩ dùng cho nhạc 
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cụ; ổ càng của cây vĩ dùng cho nhạc cụ; núm vặn dây đàn dùng cho nhạc cụ; thiết bị lật 
trang cho nhạc cụ; hộp dùng cho nhạc cụ; hộp đựng dùng cho bàn phím của nhạc cụ. 

 

 
(210) 4-2020-38921 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Trần Trung Nghĩa  (VN) 

Thôn 6, xã Quảng Nhân, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm siêu tốc dùng điện; bếp từ; chảo dùng điện; nồi áp suất dùng 
điện; lò vi sóng. 

 

 
(210) 4-2020-38923 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) MUSIC TRIBE GLOBAL BRANDS 

LTD.  (VG) 
Trident Chambers, Wickhams Cay, PO 
Box 146, Road Town, Tortola VG1110, 
British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; 
thiết bị xử lý âm thanh; thiết bị hòa âm; thiết bị ghi hình; máy quay video xách tay có kèm 
theo bộ phận ghi hình; bộ hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ âm nhạc; bộ xử lý âm thanh 
kỹ thuật số; bộ chuyển đổi âm thanh tín hiệu tương tự (analogue); giao diện âm thanh; máy 
thu thanh và thu hình; thiết bị hiệu chỉnh âm thanh; thiết bị xử lý dữ liệu; bộ thu phát sóng; 
loa phóng thanh; loa; thiết bị và dụng cụ kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; 
tai nghe; bộ khuếch đại âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh dùng cho nhạc cụ; bộ trộn âm 
thanh; bảng điều khiển để trộn âm thanh; bộ điều chỉnh chiếu sáng sân khấu; micro; bộ 
ghép nối âm thanh. 

 

 
(210) 4-2020-38924 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) MUSIC TRIBE GLOBAL BRANDS 

LTD.  (VG) 
Trident Chambers, Wickhams Cay, PO 
Box 146, Road Town, Tortola VG1110, 
British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; 
thiết bị xử lý âm thanh; thiết bị hòa âm; thiết bị ghi hình; máy quay video xách tay có kèm 
theo bộ phận ghi hình; bộ hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ âm nhạc; bộ xử lý âm thanh 
kỹ thuật số; bộ chuyển đổi âm thanh tín hiệu tương tự (analogue); giao diện âm thanh; máy 
thu thanh và thu hình; thiết bị hiệu chỉnh âm thanh; thiết bị xử lý dữ liệu; bộ thu phát sóng; 
loa phóng thanh; loa; thiết bị và dụng cụ kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; 
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tai nghe; bộ khuếch đại âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh dùng cho nhạc cụ; bộ trộn âm 
thanh; bảng điều khiển để trộn âm thanh; bộ điều chỉnh chiếu sáng sân khấu; micro; bộ 
ghép nối âm thanh. 

 

 
(210) 4-2020-38925 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.10 
(731) MUSIC TRIBE GLOBAL BRANDS 

LTD.  (VG) 
Trident Chambers, Wickhams Cay, PO 
Box 146, Road Town, Tortola VG1110, 
British Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; 
thiết bị sưởi ấm bằng hơi nước; thiết bị thông gió. 

 

 
(210) 4-2020-38927 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.5; 24.13.1; A26.11.8 
(731) DERMAL KOREA CO., LTD.  (KR) 

34-10, Jangji 9-Gil, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể không dùng cho mục đích y tế; khăn giấy 
hoặc khăn lau được làm ẩm sẵn hoặc ngâm tẩm trước (không chứa thuốc); chế phẩm làm 
sạch tay; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích cá nhân; khăn giấy làm ẩm sẵn được tẩm 
chất làm sạch da. 

 

Nhóm 05: Nước rửa tay khử trùng; chế phẩm khử trùng tay; chế phẩm thú y; chế phẩm dược 
dùng để chăm sóc da; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; 
khăn lau làm sạch có tẩm chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-38928 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.17 
(731) Công ty cổ phần NT 

COMMUNICATION  (VN) 
Tầng 3-4, số 10 Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 17, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tổ chức xúc tiến thương mại; mua 
bán: hộp đèn, bảng hiệu, pano quảng cáo, vải, hàng may sẵn, giày dép, xe mô tô, xe máy và 
phụ tùng của chúng, mỹ phẩm, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, hàng điện tử như: 
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máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (mixers), đầu 
thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng, hàng điện, điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ 
lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, 
máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng, thiết bị 
viễn thông như: điện thoại và thiết bị của chúng, thiết bị tin học như: máy tính xách tay, 
máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy 
fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng, thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, 
máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng, thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc 
mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh, đồ gia dụng như: 
quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy 
xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh 
trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng, thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp 
suất, bếp gas-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, 
máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và thiết bị của chúng, đồ em bé như: máy 
hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc, 
máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, 
kìm, cà lê, mỏ lết, ổ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và 
thiết bị của chúng, thiết bị điện cơ như: đèn điện, bộ cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm 
điện, công tắc điện, máy phát điện máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng, 
hàng may mặc và phụ kiện thời trang, lương thực thực phẩm, nước giải khát, máy móc dùng 
trong nông nghiệp như: máy gieo hạt, máy thu hoạch rau, củ, quả, hạt, máy gặt lúa, máy xát 
lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy gặt cỏ, máy tỉa cành, vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản như: cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê mặt bằng dùng để làm nhà xưởng; cho thuê văn phòng công ty; tổ chức quyên góp từ 
thiện; đầu tư quỹ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dựng 
(trang trí nội thất); giặt đồ vải; giặt khô; giám sát công việc xây dựng công trình; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 40: In ấn; may quần áo; gia công vải chịu lửa; tẩy trắng vải sợi; tráng rửa phim ảnh; 
thêu thùa. 

 
Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; khu vui chơi giải trí; cung cấp trò 
chơi điện tử trực tuyến từ mạng máy tính; rạp chiếu phim; giáo dục; cho thuê phim ảnh. 

 

 
(210) 4-2020-38929 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.5.25; 26.4.9; 5.7.3; 1.3.1; 1.15.24; 

A26.11.13; A5.1.16; A5.1.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh dương, trắng.
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư phát triển Việt Nam 
Xanh  (VN) 
64/1M, đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm: thủy hải sản, rau, củ, quả đã qua chế biến hoặc 

chưa qua chế biến, đường, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm 

chế biến từ ngũ cốc, bột ngũ cốc, tinh bột, gạo, thịt và các sản phẩm từ thịt, cà phê, trà 

(chè), đồ uống có cồn hoặc không có cồn, thuốc lá, thuốc lào, thuốc (dược phẩm), dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm, nước hoa, vật phẩm vệ sinh như: nước rửa tay, nước súc miệng, kem đánh 

răng, bàn chải đánh răng. 
 

 
(210) 4-2020-38930 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Trắng, xanh cổ vịt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Gạch men Hoàng Tuấn  (VN) 
Số 212 Thống Nhất, phường Phú Hà, 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất, thiết bị xây dựng, 

giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất: giá đỡ bằng gỗ, kệ ti vi bằng gỗ, kệ gương bằng gỗ, 

đồ điện gia dụng: lò vi sóng, lò nướng, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, máy xay sinh 

tố, bếp nấu, tủ lạnh, điều hòa, đèn và bộ đèn điện, gạch ốp lát, gạch trang trí nội ngoại thất, 

đá ốp lát, thiết bị vệ sinh, sơn nước. 
 

 
(210) 4-2020-38931 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.8 

(731) DERMAL KOREA CO., LTD.  (KR) 

34-10, Jangji 9-Gil, Gwangju-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mặt nạ của thợ lặn; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ 

chống ô nhiễm bảo vệ đường hô hấp; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; mặt nạ chống bụi bảo 

vệ đường hô hấp. 

 

Nhóm 10: Bộ lọc dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng một lần cho mục đích y tế; mặt nạ 

thở chụp vào miệng (dùng cho mục đích y tế); khẩu trang bảo vệ làm bằng vải không dệt 

dùng cho mục đích y tế; khẩu trang khử trùng dùng cho mục đích y tế; mặt nạ sử dụng cho 

mục đích y tế cá nhân. 
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(210) 4-2020-38932 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Cam, xanh da trời, kem, trắng, nâu đỏ. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp và 
dịch vụ Hùng Tiến  (VN) 
Thôn Sòng, xã Liên Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng; trứng vịt. 
 

 
(210) 4-2020-38933 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13; 

A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, cam, xanh lá mạ, trắng. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ 
Tân  (VN) 
Xóm Mỹ Tân, xã Cao Dương, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi tươi; quả ổi tươi. 
 

 
(210) 4-2020-38934 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 

A5.5.21 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Tuyết Chương  
(VN) 
Thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi tươi. 
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(210) 4-2020-38935 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.16; 4.3.20; 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Vàng, nâu, cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Kim 
Thanh  (VN) 
Tây Hồ 1, phường 11, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-38936 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.23; 24.15.21 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Nam VTP  
(VN) 
Số nhà B1-35 đường Nội Khu 1, khu 

Nam Viên, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 

Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 
 

 
(210) 4-2020-38937 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật Tấn Sang  
(VN) 
194/6 Lê Quang Định, phường 14, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị phòng cháy chữa cháy; vòi chữa cháy; đầu phun chữa cháy; bơm chữa 

cháy; lăng phun; miệng ống vòi rồng chữa cháy; họng chữa cháy; đầu phun ngọt; bộ chia tỷ 

lệ (bình trộn bọt); ru lô cuộn ống nước (tất cả các sản phẩm kể trên đều là bộ phận, linh 

kiện, thiết bị dùng cho mục đích cứu hỏa); ngàm nối vòi chữa cháy; bình chữa cháy; chuông 

(thiết bị báo động). 
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(210) 4-2020-38938 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 7.3.2; 7.3.11; 1.15.15; 26.3.1; 26.2.1; 

26.7.25; 26.2.3 
(591) Vàng cam, xanh lục, trắng, vàng cam 

nhạt. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

nội thất AEROS  (VN) 
56/2 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: sa - lông các loại, bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ. 
 

 
(210) 4-2020-38939 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.5 
(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, trắng, 

đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng KMEC Việt Nam  (VN) 
Căn shophouse số E2.1.5, tòa CT1 ô đất 
CT8, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi golf; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí (chơi golf); dịch vụ tổ chức khu vui chơi giải trí: phòng chơi golf. 

 

 
(210) 4-2020-38941 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 5.7.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng đồng, vàng cam, xanh than, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

rau quả Thăng Tiến  (VN) 
126/4 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, xã Long 
Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Măng tây (đã chế biến); rau, củ, quả (đã chế biến); hạt (đã chế biến). 
 

Nhóm 30: Gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; cà phê; bánh kẹo; gia vị. 
 

Nhóm 31: Măng tây tươi; rau, củ, quả tươi; các loại ngũ cốc và hạt chưa qua chế biến. 
 
 

(210) 4-2020-38942 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 

VIMAC  (VN) 
Lô B1-11 Shophouse Vinhomes 
Gardenia Mỹ Đình, đường Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh [xuất nhập khẩu] mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-38943 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 25.5.2; 24.1.1; 3.1.8 
(591) Đỏ đô, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Tam 

Thành  (VN) 
503 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo, hồ, chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2020-38944 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.3.1; 26.1.2; 26.1.1; 3.5.5; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Điều Hòa  (VN) 
499/40/60H ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà (chè), ca cao.  
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(210) 4-2020-38945 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 

VIMAC  (VN) 
Lô B1-11 Shophouse Vinhomes 
Gardenia Mỹ Đình, đường Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh [xuất nhập khẩu] mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-38946 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED  (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P. O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để 
truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi âm thanh hoặc 
hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh toán điện tử; 
phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng internet; phần mềm máy 
tính cho việc giải trí tương tác, cho phép người dùng có thể tùy biến xem, nghe và chơi 
những trải nghiệm bằng việc chọn và sắp xếp sự hiển thị và trình bày của các yếu tố âm 
thanh, hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh; tệp tin và bản ghi âm thanh, hình ảnh, kết 
hợp cả âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được, mang đặc tính các chương trình và nội 
dung giải trí đa phương tiện; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng 
internet hoặc từ mạng lưới máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); phần mềm nhắn tin 
nhanh; phần mềm chia sẻ tệp tin; phần mềm liên lạc cho việc trao đổi điện tử dữ liệu, âm 
thanh, video, hình ảnh và đồ họa qua mạng lưới máy tính, di động, không dây và viễn 
thông; phần mềm máy tính ở dạng ứng dụng cho các thiết bị di động và máy tính; phần 
mềm ứng dụng cho việc sử dụng với các thiết bị di động; phần mềm máy tính cho việc xử lý 
hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm máy tính có thể tải xuống được 
tạo điều kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh điện tử 
qua mạng internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho phép người sử dụng tham 
gia các cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc truy cập các dữ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1574 

liệu, tài liệu, hình ảnh và phần mềm ứng dụng thông qua một trình duyệt trang tin điện tử; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển các máy 
tính và mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo, bài 
viết và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, mạng internet, giáo 
dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
tính; chất bán dẫn; mạch tích hợp bán dẫn; chip nhớ bán dẫn; bộ điều khiển bộ nhớ bán dẫn; 
mạch tích hợp bộ nhớ bán dẫn; chip xử lý bán dẫn; bộ xử lý bán dẫn; bộ vi điều khiển; thiết 
bị vi điều khiển; bộ vi điều khiển công suất thấp; vi mạch; vi mạch máy vi tính; bộ xử lý 
trung tâm (cpu); risc-v vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm; vi mạch máy vi tính và 
bộ xử lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh (isa); máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính 
xách tay; máy tính có thể mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; 
máy phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; 
pin, bộ nạp pin; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy chủ; phần cứng máy tính và 
phần cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng 
cho máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập mạng máy tính; 
môđem không dây và có dây và thiết bị và thẻ truyền thông (thẻ từ được mã hoá); giá đỡ 
chuyên dùng cho máy tính xách tay, túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần 
cứng máy tính và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải 
xuống được từ mạng internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng 
internet); thiết bị viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho điện 
thoại di động; phụ kiện điện thoại di động; phần mềm trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, 
phim và nhạc có thể tải xuống được; hệ thống báo động; camera an ninh; bộ truyền hình và 
phát thanh vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim; tai nghe; 
tai nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (gps); phần mềm và 
chương trình trò chơi viđêo điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; hộp 
đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt 
và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng 
ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; phần mềm ứng 
dụng máy tính có thể tải xuống được; thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực rỗng dùng cho máy 
in và máy photocopy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát trẻ nhỏ; nắp che ống 
kính máy ảnh; máy tính bảng; chìa khóa dạng thẻ đã được mã hóa; kính 3d; thẻ nhớ dùng 
cho máy trò chơi video; ứng dụng máy tính dùng để truyền phát video, nhạc và hình ảnh; 
thiết bị truyền phát nội dung kỹ thuật số; phần mềm có thể tải xuống được để ghi và theo 
dõi sức khỏe người dùng; phần mềm ứng dụng tải xuống được cho thiết bị di động và thiết 
bị không dây để ghi và theo dõi sức khỏe người dùng; phần mềm ứng dụng tải xuống được 
cho thiết bị di động và thiết bị không dây để cung cấp thông tin trong lĩnh vực y tế và sức 
khỏe; phần mềm tải xuống được để cung cấp thông tin trong lĩnh vực y tế và sức khỏe; phần 
mềm tải xuống được để kết nối người dùng với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe; phần 
mềm ứng dụng tải xuống được cho thiết bị di động và thiết bị không dây để kết nối người 
dùng với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe; tất cả thuộc nhóm 9. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 

khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; dịch vụ tạo và biên 

tập hệ thống đăng ký tên miền (dịch vụ máy tính); nghiên cứu và phát triển liên quan đến 
chất bán dẫn, mạch tích hợp bán dẫn, chip nhớ bán dẫn, bộ điều khiển bộ nhớ bán dẫn, 

mạch tích hợp bộ nhớ bán dẫn, chip xử lý bán dẫn, bộ xử lý bán dẫn, bộ vi điều khiển, thiết 
bị vi điều khiển, bộ vi điều khiển công suất thấp, vi mạch, vi mạch máy vi tính, bộ xử lý 

trung tâm (cpu), risc-v vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm, vi mạch máy vi tính và 

bộ xử lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh (isa); thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng 
máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật máy tính liên 
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quan đến việc truyền thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua internet; dịch vụ cổng thông 
tin điện tử, cụ thể là, cho thuê cổng thông tin điện tử trên mạng internet chứa cơ sở dữ liệu 

máy tính tương tác mang đặc tính chương trình phim, phim xem trước, đoạn phim quảng 

cáo phim mới, thể thao, hòa nhạc, chương trình nhân vật nổi tiếng, tin tức giải trí và các 
thông tin liên quan khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cụ thể là phần mềm 

ứng dụng máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm cung 

cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, 
cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần 

mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương tác 
các phần mềm ứng dụng đa dạng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn kỹ thuật) liên quan đến 

phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua 

điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người sử 
dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia 

vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp cho 

những người sử dụng mạng internet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch vụ 
máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng máy 

tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế máy tính, máy tính xách tay nhỏ, 

máy tính xách tay, máy tính có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ 
thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông 

minh; thiết kế máy quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy tính, cụ thể là, giám sát và báo cáo 

việc thực hiện, khả năng kết nối và lỗi của các trang web cho người khác; lập chương trình 
máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình máy tính 

liên quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ máy chủ 

các trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc 

tìm kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin 
kỹ thuật liên quan đến máy tính và phần mềm máy tính theo lệnh cụ thể của người dùng 

cuối thông qua phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn 

liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu 
máy tính và trang web theo yêu cầu của khách hàng; mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và 

máy tính; chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch 

vụ kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm; dịch vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế kiến 
trúc; dịch vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin mạng máy 

tính và máy tính; cung cấp chương trình quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra, 

cung cấp hiểu biết và thông tin an ninh máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy 
tính liên quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và dịch vụ máy tính hỗ trợ chuẩn bị báo 

cáo về việc xác nhận giao dịch kinh doanh; dịch vụ an ninh máy tính, cụ thể là cung cấp 

phần mềm kiểm soát truy cập đến máy tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; bảo mật truyền 

tải dữ liệu và giao dịch thông qua mạng lưới máy tính (bảo mật máy tính); tư vấn liên quan 

đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến an ninh viễn thông; dịch 
vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực an 

ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên internet; 

dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên 
các trang web toàn cầu và trên internet, dịch vụ an ninh thông tin; dịch vụ xác nhận an ninh 

máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ 

liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 
thông qua một trang web; dịch vụ bản đồ; dịch vụ điện toán đám mây; cho thuê phần mềm 

giải trí; dịch vụ tạo và thiết kế một trang web chứa danh sách các tên miền; dịch vụ tư vấn, 

cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên; cung cấp trực tuyến phần 

mềm và ứng dụng máy vi tính không tải xuống được để truyền phát video, nhạc và hình 
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ảnh; cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được để ghi và theo dõi sức khỏe 
người dùng; cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được để cung cấp thông tin 

trong lĩnh vực y tế và sức khỏe; cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được để kết 

nối người dùng với chuyên gia chăm sóc sức khỏe; tất cả thuộc nhóm 42. 
 

 
(210) 4-2020-38948 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  
(731) MAXAM HOLDINGS SARL  (LU) 

41, boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Săm cho lốp xe bơm hơi; săm cho lốp xe ô tô; lốp cho bánh xe cộ; lớp bố cho lốp 

xe bơm hơi; gai chống trượt cho lốp xe; mặt gai của lốp dùng để đắp lại lốp xe; lốp xe bơm 
hơi; lốp xe ô tô; lốp đặc cho bánh xe cộ; lốp máy bay. 

 

 
(210) 4-2020-38949 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 13.1.6 

(591) Vàng cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trực quan hóa 
thông tin và dữ liệu JOVIS  
(VN) 
Số 21 Đặng Tiến Đông, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2020-38950 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.1; 26.1.1; A24.15.13 

(591) Xanh nhạt, xanh đậm. 

(731) Công ty TNHH May Gia Thịnh  
(VN) 
Khu dân cư Nguyễn Xá, phường Thạch 

Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn choàng.   
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(210) 4-2020-38952 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.7; 24.13.1; 

24.17.5; 26.2.7; 26.7.25; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển thương mại Hồng Linh  
(VN) 
Số 319 Trương Định, phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi; giám sát xây dựng công 

trình; thi công nội thất, ngoại thất công trình; tư vấn trong lĩnh vực xây dựng. 
 
 

(210) 4-2020-38955 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Bảo Minh Food  

(VN) 
Số 7, ngõ 123, phố Cầu Đồng, phường 
Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Bò khô; gà khô; thịt lợn khô; hạt đã được phơi khô, chế biến; rau củ quả sấy.  
 

Nhóm 30: Thạch rau câu (dạng kẹo bánh).  
 
 

(210) 4-2020-38957 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Bông Mai  (VN) 
Số 421 Hùng Vương, thị trấn D'Ran, 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Chao; chao môn; chao ớt; chao tương hột; đậu phụ; váng đậu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: Chao, nước tương (làm từ đậu tương), chao (nước chấm), tương ớt, gia 
vị, nước chấm (làm từ đậu nành), xì dầu (tàu vị yểu), chao môn, chao ớt, chao tương hột, 
đậu phụ, váng đậu.  
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(210) 4-2020-38958 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Bông Mai  (VN) 
Số 421 Hùng Vương, thị trấn D'Ran, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Chao; chao môn; chao ớt; chao tương hột; đậu phụ; váng đậu. 
 

 
(210) 4-2020-38959 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Bông Mai   (VN) 
Số 421 Hùng Vương, thị trấn D'Ran, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Chao; chao môn; chao ớt; chao tương hột; đậu phụ; váng đậu. 
 

 
(210) 4-2020-38960 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(591) Đỏ, đen. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Lẩu Siku  (VN) 
Số 41, đường Bạch Đằng, tổ 91, khu 14, 

phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; quán ăn; nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ đồ nướng và lẩu. 
 

 
(210) 4-2020-38961 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 

(531) 1.15.15; 20.5.7 

(591) Xanh lam, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị Y 
Sinh  (VN) 
112/1 Phổ Quang, phường 09, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm( đồ trang điểm); chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm có nguồn 

gốc thảo mộc; sửa rửa mặt; sữa tắm; tinh dầu. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng: hỗ trợ sức khỏe; thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; 
thiết bị dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị/dụng cụ cho hộ lý; thiết bị/dụng cụ cho 
y tá; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước; tái chế chất thải và rác thải.  

 

 
(210) 4-2020-38963 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(731) SHENZHEN UVLED OPTICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
301,(1st Phase) Bangkai Technology Ind. 
Park, Tangjia Community, Fenghuang 
St., Guangming Dist., Shenzhen, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn sấy móng tay; đèn tia cực tím, không dùng cho mục đích y tế; đèn diệt 

khuẩn để thanh lọc không khí; thiết bị khử trùng; hệ thống làm sạch nước; bệ xí vệ sinh; 
buồng vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-38964 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HAITAI ICECREAM CO., LTD.  (KR) 

541, Daegyeong-ro, Hayang-eup, 
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem que [kem lạnh]; bánh kem lạnh; bánh kẹo đông lạnh có chứa 

kem; bột để làm kem lạnh; ốc quế dùng với kem lạnh; kem gelato (kem lạnh kiểu ý); kem 
trái cây [đá lạnh]; đá bào với đậu đỏ được làm ngọt. 

 

 
(210) 4-2020-38965 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HAITAI ICECREAM CO., LTD.  (KR) 

541, Daegyeong-ro, Hayang-eup, 
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem que [kem lạnh]; bánh kem lạnh; bánh kẹo đông lạnh có chứa 

kem; bột để làm kem lạnh; ốc quế dùng với kem lạnh; kem gelato (kem lạnh kiểu ý); kem 
trái cây [đá lạnh]; đá bào với đậu đỏ được làm ngọt. 
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(210) 4-2020-38966 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HAITAI ICECREAM CO., LTD.  (KR) 

541, Daegyeong-ro, Hayang-eup, 
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem que [kem lạnh]; bánh kem lạnh; bánh kẹo đông lạnh có chứa 

kem; bột để làm kem lạnh; ốc quế dùng với kem lạnh; kem gelato (kem lạnh kiểu ý); kem 
trái cây [đá lạnh]; đá bào với đậu đỏ được làm ngọt. 

 

 
(210) 4-2020-38967 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HAITAI ICECREAM CO., LTD.  (KR) 

541, Daegyeong-ro, Hayang-eup, 
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem que [kem lạnh]; bánh kem lạnh; bánh kẹo đông lạnh có chứa 

kem; bột để làm kem lạnh; ốc quế dùng với kem lạnh; kem gelato (kem lạnh kiểu ý); kem 
trái cây [đá lạnh]; đá bào với đậu đỏ được làm ngọt. 

 

 
(210) 4-2020-38968 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HAITAI ICECREAM CO., LTD.  (KR) 

541, Daegyeong-ro, Hayang-eup, 
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem que [kem lạnh]; bánh kem lạnh; bánh kẹo đông lạnh có chứa 
kem; bột để làm kem lạnh; ốc quế dùng với kem lạnh; kem gelato (kem lạnh kiểu ý); kem 
trái cây [đá lạnh]; đá bào với đậu đỏ được làm ngọt. 

 

 
(210) 4-2020-38969 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HAITAI ICECREAM CO., LTD.  (KR) 

541, Daegyeong-ro, Hayang-eup, 
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem que [kem lạnh]; bánh kem lạnh; bánh kẹo đông lạnh có chứa 
kem; bột để làm kem lạnh; ốc quế dùng với kem lạnh; kem gelato (kem lạnh kiểu ý); kem 
trái cây [đá lạnh]; đá bào với đậu đỏ được làm ngọt. 

 

 
(210) 4-2020-38970 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; A7.1.9; 7.1.5; A26.11.8 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Đại Việt  
(VN) 
Thôn 2, xã Hương Ngải, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; ghế; tủ; bàn; đồ gỗ mỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2020-38971 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 2.1.1; 2.3.1 
(591) Nâu, đen, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sang Lưu  (VN) 
Số 54, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-38972 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH Tiến Quốc  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương 
Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; động cơ xe máy; động cơ cho phương tiện giao thông 
trên bộ; xe cộ (phương tiện giao thông).  

 

 
(210) 4-2020-38977 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trang Ly  (VN) 
Số 5-G19, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng cho mục đích y 
tế; dược phẩm.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; thịt đóng hộp; thịt được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; dầu dùng cho thực phẩm; chiết xuất từ tảo biển cho thực phẩm. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột yến mạch; đồ 
uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; hương liệu 
thực phẩm trừ tinh dầu; tinh bột cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38978 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trang Ly  (VN) 
Số 5-G19, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng cho mục đích y 

tế; dược phẩm. 
 

Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; thịt đóng hộp; thịt được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; dầu dùng cho thực phẩm; chiết xuất từ tảo biển cho thực phẩm. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột yến mạch; đồ 
uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; hương liệu 
thực phẩm trừ tinh dầu; tinh bột cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38979 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) JIANGMEN BESTDAY ELECTRIC 

CO., LTD.   (CN) 
No.32 Bangmin Rd, Hi-Tech Zone, 
Jiangmen, GuangDong, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép thực phẩm, chạy điện; máy nhào bột; máy bao gói; máy chế biến thức ăn 
dùng điện; máy nhào; máy giặt [xưởng giặt]; máy tạo khí ni-tơ; thiết bị làm sạch sử dụng 
hơi nước; máy hút bụi chân không; thiết bị cơ-điện để chế biến đồ uống.  

 
Nhóm 11: Đèn pha để rọi sáng; đèn khí đốt; nồi chiên không dầu; nồi nấu đa năng; tủ lạnh; 
quạt gió [điều hoà không khí]; bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng]; vòi hoa sen; máy nước 
nóng lạnh; lò sưởi, dùng điện. 
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(210) 4-2020-38982 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Hằng 
Sao Sáng   (VN) 
ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang          

 
(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà đa năng; xô vắt nước cây lau nhà; giẻ lau nhà. 

 

 
(210) 4-2020-38983 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.8; A14.1.15 
(591) Xanh đen, xanh dương, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

 
(731) Hồ Diệp Anh Khoa   (VN) 

4/7 Nguyễn Cảnh Dị, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh          

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán sàn gỗ; mua bán gạch đá; mua bán thảm.  

 

 
(210) 4-2020-38989 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.5 
(591) Xanh than, xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Thịnh  (VN) 
Thôn Đoài, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trợ giúp khách hàng; dịch vụ 
soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người 
khác; dịch vụ theo dõi pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2020-38997 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại và dịch vụ Bông 
Sen   (VN) 
KM 313+200, quốc lộ 1A, xã Hoằng 
Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; tẩu thuốc lá; thuốc lá điện 
tử. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1584 

(210) 4-2020-38998 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.4; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghe nhìn 
Toàn Cầu   (VN) 
Số 26-E 2a, đường số 1, khu biệt thự Phú 
Thịnh, phường Phú Thọ, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi hình; màn hình; phim điện ảnh (đã tráng phơi); thiết bị để biên tập phim 
điện ảnh; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh; thiết bị truyền âm 
thanh và hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh và hình ảnh.    

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; tư vấn về quản lý kinh 
doanh; dịch vụ quản lý dự án liên quan đến viễn thông, truyền dẫn, truyền hình [quản lý 
kinh doanh]; quản lý giao dịch thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ cho người khác.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh và phát chương 
trình truyền hình; dịch vụ hãng thông tin; dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền hình qua vệ 
tinh.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giới thiệu phim; dịch 
vụ quay phim; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ cho thuê phim điện ảnh, phim chiếu bóng; dịch vụ cho thuê máy chiếu và phụ 
tùng điện ảnh; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu 
diễn; dịch vụ trường quay điện ảnh; tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa và giải trí. 

 

 
(210) 4-2020-38999 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; 26.13.1; 24.17.5; A15.9.11 
(591) Đen, đỏ, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nghe nhìn 
Toàn Cầu     (VN) 
Số 26-E 2a, đường số 1, khu biệt thự Phú 
Thịnh, phường Phú Thọ, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi hình; màn hình; phim điện ảnh (đã tráng phơi); thiết bị để biên tập phim 
điện ảnh; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh; thiết bị truyền âm 
thanh và hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh và hình ảnh.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; tư vấn về quản lý kinh 
doanh; dịch vụ quản lý dự án liên quan đến viễn thông, truyền dẫn, truyền hình [quản lý 
kinh doanh]; quản lý giao dịch thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ cho người khác.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh và phát chương 
trình truyền hình; dịch vụ hãng thông tin; dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền hình qua vệ 
tinh.    
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giới thiệu phim; dịch 
vụ quay phim; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ cho thuê phim điện ảnh, phim chiếu bóng; dịch vụ cho thuê máy chiếu và phụ 
tùng điện ảnh; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu 
diễn; dịch vụ trường quay điện ảnh; tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa và giải trí. 

 

 
(210) 4-2020-39005 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A3.7.24; 3.7.7; 26.3.4; 26.15.15 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thiết kế xây 

dựng kiến trúc Tinh Tế  (VN) 
Số nhà 20, tổ 12, ngõ 50, đường Nguyễn 
Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa trong xây dựng; dịch vụ lắp đặt trong xây 
dựng; dịch vụ trang trí nội ngoại thất. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và thiết kế nội ngoại thất; dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ lập 
bản vẽ thiết kế 

 

 
(210) 4-2020-39013 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.3.2 
(731) Công ty TNHH Tanature 

Skincare Cosmetics  (VN) 
81 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-39014 (220) 23.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.15.23; 4.3.20 
(591) Vàng, nâu, trắng nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Le Phoen  
(VN) 
49§ xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chăm sóc sức khỏe dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1586 

(210) 4-2020-39015 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.11.7; 26.13.25; 

A26.11.9 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Hưởng  (VN) 
82/18 đường số 15, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Nhông xích xe máy.  
 

 
(210) 4-2020-39016 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
nội thất Bảo Châu  (VN) 
Số 15, ngõ 41 Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu sàn gỗ, sàn nhựa.  
 

 
(210) 4-2020-39017 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.15; 5.3.20; A26.11.7; A26.11.8; 

A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lapu Natural  
(VN) 
15 đường TX 40, khu phố 3, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm trà thảo mộc, trà hoa, tinh bột 
nghệ, mật ong, cà phê, ngũ cốc, trà xanh.  

 
 

(210) 4-2020-39018 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ công nghệ cao TLD  
(VN) 
Số nhà 07, ngách 40, ngõ 79, đường Cầu 
Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
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(210) 4-2020-39019 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 10.3.7; 26.4.3; 25.12.1; A25.7.5; 26.4.7; 

26.3.4 
(591) Cam, vàng, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
dịch vụ Gia Huy  (VN) 
Thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu ghế massage.  

 

 
(210) 4-2020-39020 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thùy 
Anh 1994  (VN) 
Số 72 ngõ 318 Đê La Thành, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón.  

 

 
(210) 4-2020-39021 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thùy 
Anh 1994  (VN) 
Số 72 ngõ 318 Đê La Thành, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón.  

 

 
(210) 4-2020-39022 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.5; 25.1.9; 25.1.25; 5.5.16; 25.1.5; 

A5.5.21; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Phương  (VN) 
Khu 4 Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh quy; bánh mỳ; bánh kẹo; bánh trung thu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bánh ngọt, bánh quy, bánh mỳ, bánh kẹo, bánh trung 
thu. 

 

 
(210) 4-2020-39023 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.4.6; 25.12.1; 1.15.15; 25.3.1; 

A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm an 
toàn Bio Food  (VN) 
Số 400 đường Trường Chinh, phường 
Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà sữa (trà là chủ yếu); cà phê; ca cao; kem lạnh; bánh ngọt. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm trà (chè), trà sữa (trà là chủ yếu), cà phê, ca cao, kem 
lạnh, bánh ngọt, thực phẩm, mỹ phẩm, quả tươi, nông sản, hải sản. 

 

 
(210) 4-2020-39025 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.7 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Đoàn Xuân Giáp  (VN) 
Số 06/29/179 Lê Lợi, phường Gia Viên, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị và nước sốt (gia vị). 

 

 
(210) 4-2020-39026 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn PH 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Viettel, số 48 Lý Tự 
Trọng, phường Tân An, thành phố Buôn 
Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các loại phân bón. 
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(210) 4-2020-39027 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; 26.4.8; 26.5.1; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Trắng, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ đầu tư Latina  (VN) 
Số 172 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Robot thông minh dùng trong giảng dạy cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2020-39028 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.13.1; 3.7.16; 4.3.20; A3.7.24 

(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh tím than, 

xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Đại Phong 
Thủy  (VN) 
Số 501, đường Trần Hưng Đạo, phường 

Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2020-39030 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.5.1; 26.7.25; 7.11.1; A26.11.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Seven Bridges  
(VN) 
Số 493 Trần Hưng Đạo, phường An Hải 

Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia có pha thêm (bổ sung thêm) khoáng chất; bia có pha thêm (bổ sung 

thêm) mật ong; bia có pha thêm (bổ sung thêm) nước si rô hoa quả; bia không chứa cồn; bia 

mạch nha. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ uống, cụ thể là: bia, đồ uống không cồn, đồ uống 

có cồn; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh cho nhà máy sản xuất bia; 

nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2020-39032 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu nội thất ô tô 
Quang Minh  (VN) 
Lô 17, khu nhà ở 229 Phố Vọng, phường 

Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn chùm; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị 

chiếu sáng dùng cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2020-39047 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.3; A3.7.24; A26.4.6 

(591) Cam, trắng, đỏ đậm, đỏ, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Lâm Quang Vũ  (VN) 
860/60S/6 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin. 
 

 
(210) 4-2020-39048 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 6.1.2; 26.13.1; 

26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty CP quốc tế Satori  
(VN) 
Số nhà 329, đường Lê Lợi, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch 

vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2020-39049 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 5.3.20; 26.1.1; A5.3.15; A5.1.5; 

A5.1.16; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp tổng hợp Hoà Thành  
(VN) 
Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã 
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán lúa giống. 
 

 
(210) 4-2020-39050 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.16; A3.9.24; A1.1.10; A1.1.2; 

26.1.1; 24.9.1 
(591) Đỏ, xanh lá, xám đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thế Hùng  (VN) 
R133 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, đại lý ký gửi: sản phẩm thủy hải 
sản đã qua chế biến, thủy hải sản còn sống; xúc tiến thương mại; quảng cáo để bán hàng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-39052 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 3.4.7; 25.1.9; A25.1.10; 25.5.25; 

25.7.25; A2.5.22; 2.5.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, 

xanh lam, vàng, hồng, nâu, tím. 
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Đông Pha  (VN) 
93/63 khu phố 8, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; gạc y tế; băng cuộn y tế; gạc rơ lưỡi trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế); băng thun y tế; băng rốn dùng cho trẻ sơ sinh. 
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(210) 4-2020-39055 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.5 
(591) Xanh đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ BTB  
(VN) 
313 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

(210) 4-2020-39057 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tổng công ty cao su Đồng Nai  
(VN) 
Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung 
tâm, phường Xuân Lập, thành phố Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm.  
 

Nhóm 36: Mua bán địa ốc; mua bán các công trình kết cấu hạ tầng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt.  
 

 
(210) 4-2020-39059 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A25.3.3; 25.5.25; A5.3.15; A5.3.13;  
(591) Trắng, đen, nâu, nâu vàng, vàng, đỏ, 

xanh lá cây, tím, cam, xanh navy, xanh 
cốm, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà  (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2020-39060 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.11.12; 24.9.1; A3.11.24 
(591) Xanh lá, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Bùi Quốc Khánh  (VN) 
Số 14, đường 34, tổ 4, ấp Tân Bình, xã 
Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, sơ sinh. 
 
 

(210) 4-2020-39063 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.14; 3.1.15; A3.1.24; 26.3.2; 

A26.11.9; 26.11.3 
(591) Đen, vàng,  trắng, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Minh Bảo  (VN) 
208 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn. 

 

 
(210) 4-2020-39064 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.9.14; A26.11.12; 5.5.19; 25.7.25; 3.7.10
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, vàng, hồng, nâu, xám. 
(731) Công ty TNHH MTV SXTM vận 

tải Minh Hằng  (VN) 
Xóm Quang Minh, xã Quang Trung, 
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 32: Trà bí đao (một loại nước giải khát được chế biến từ quả bí đao là thành phần 
chính); đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống không cồn; nước hoa quả ướp lạnh (đồ 
uống); nước ngọt. 

 
 

(210) 4-2020-39065 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 25.1.6; 3.1.4; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Đại Dương Xanh  (VN) 
31/4D tổ 10, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh (đồ uống); rượu vốtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu mùi. 
 

 
(210) 4-2020-39066 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt 

nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2020-39070 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty Thành Hưng - (TNHH)  
(VN) 
Khu công nghiệp Lỗ Sung, phường Đình 

Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-39071 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.10; A26.11.9 

(591) Xanh lam sẫm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ống điện 
Trường Thịnh Phát  (VN) 
561/3 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép luồn dây điện; ty ren và thanh chống đa năng; khớp nối ống thép luồn 

dây điện; phụ kiện ống thép; kẹp treo cho xây dựng (tất cả các sản phẩm trên đều bằng kim 

loại). 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại: ống thép luồn dây điện, ty ren và thanh chống đa năng, khớp 

nối ống thép luồn dây điện, phụ kiện ống thép, kẹp treo cho xây dựng (tất cả bằng kim loại), 

đầu nối ống thép luồn dây điện, kẹp xà gồ, nở, vít, tán, bu lông, đai treo, giá đỡ, hộp chia, 

hộp đấu nối, phụ kiện ke góc. 
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(210) 4-2020-39072 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; 1.15.23; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kinh doanh dịch vụ thương 
mại Anh Sơn  (VN) 
Thửa đất DV1.1 - Khu đô thị Dệt May, 
phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; dịch vụ cho thuê hội trường để 
tổ chức hội nghị, sự kiện, tiệc liên hoan, tiệc cưới. 

 

 
(210) 4-2020-39073 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1 
(591) Xanh lá, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Fremed  (VN) 
Lô E9-3a đường số 1, KCN Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-39074 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.5.15; A25.3.3 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Dony  (VN) 
75A Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn và trải giường, không làm bằng giấy.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2020-39075 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cana Young  
(VN) 
203 Hùng Vương, phường Hải Châu II, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 03: Son dưỡng môi; mặt nạ dưỡng da; son môi; sữa dưỡng thể; chế phẩm trang điểm; 

kem dưỡng da; kem chống nắng; kem làm trắng da; son bóng; dầu dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-39076 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cana Young  
(VN) 
203 Hùng Vương, phường Hải Châu II, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 03: Son dưỡng môi; mặt nạ dưỡng da; son môi; sữa dưỡng thể; chế phẩm trang điểm; 

kem dưỡng da; kem chống nắng; kem làm trắng da; son bóng; dầu dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-39077 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 

(591) Vàng, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm thiên 
nhiên Japan  (VN) 
Thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-39078 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Sony Neew  (VN) 
14/5 đường 11, phường Bình Trưng Tây, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2020-39079 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 26.1.1 

(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Thị Hoài 
Thu  (VN) 
Số nhà 73, đường Minh Cầu, tổ 3, 

phường Phan Đình Phùng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2020-39080 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.11.2; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Hoàng  (VN) 
1199 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ: thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung dinh 

dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, khẩu 

trang y tế, đồ ăn và thức uống, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tắm, kem chống 

nắng, dầu xoa bóp cho trẻ em, dầu gội đầu, nước hoa, mỹ phẩm, chất khử mùi dùng cho 

người, chế phẩm đánh răng, bàn chải đánh răng, gel và nước xịt dùng cho tóc, son môi và 

son bóng, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy 

trang, dao cạo râu và lưỡi dao cạo râu, bao cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế, thiết bị 

và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2020-39081 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.11.2 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá, đỏ đậm, nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Hoàng  (VN) 
1199 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; nhân sâm dùng làm thực phẩm chức năng; nước sốt hồng sâm dùng 

dưới dạng thực phẩm chức năng; dược thảo, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1598 

(210) 4-2020-39082 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, đen xám, vàng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cozyhome 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 31 ngõ 63 đường Cổ Linh, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn chùm. 
 

 
(210) 4-2020-39083 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Châu 
Ngọc  (VN) 
230 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Bán hoa giả, cây giả, lọ hoa, bình hoa. 
 
 

(210) 4-2020-39084 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A5.5.20; 7.5.10 (540) 

  

(731) Lê Viết Bình Phương  (VN) 
19/5 Trần Dư, phường An Xuân, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bia, rượu, nông lâm hải sản (cụ thể là yến sào, nấm linh chi), mỹ phẩm; 
xuất nhập khẩu bia, rượu, nông lâm hải sản (cụ thể là yến sào, nấm linh chi), mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2020-39085 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.4; 26.1.2; 5.7.1; 

26.15.15 
(591) Xanh nước biển, trắng, xanh da trời, 

vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ GAO  (VN)
288A đường CMT8, khu phố 10, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo. 
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(210) 4-2020-39086 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Nguyễn Thu Huyền Trang  (VN)

Số nhà 2, ngõ 5, Hoàng Sâm, tổ 36, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 
LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm cháy (cơm cháy được chế biến và đóng gói sẵn); thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở gạo; bánh làm bằng gạo; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; thực phẩm giàu tinh bột. 

 

 
(210) 4-2020-39091 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.9; 26.4.4 
(591) Xanh đậm, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
Z06 đường số 13, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho 
máy tính]; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; thiết bị đo; thiết bị trợ giúp cá 
nhân kỹ thuật số [PDA]. 

 

Nhóm 35: Quyên góp quĩ từ thiện.  
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; truyền thư điện tử; gửi 
tin nhắn; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 
trí]; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ bấm 
giờ trong cuộc thi đấu thể thao. 

 

 
(210) 4-2020-39092 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại nông trại Hữu Cơ 
Việt  (VN) 
261/16 Đình Phong Phú, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm vệ sinh (không vì mục đích y tế); chất tẩy rửa 
(dùng cho mục đích vệ sinh không chứa thuốc); tinh dầu thiên nhiên. 
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(210) 4-2020-39093 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Zheng Da 
Motors Việt Nam  (VN) 
Số nhà NV05, CT15, khu đô thị Việt 

Hưng, phường Giang Biên, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc là bộ phận của máy móc hoặc động cơ; bộ phận lọc để làm sạch không 

khí lạnh [dùng cho động cơ]. 
 

 
(210) 4-2020-39095 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.1.1; A9.3.10; A9.3.13 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Tâm Đại Anh  (VN) 
86/3A ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); dây thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2020-39096 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 2.9.1; 3.7.17; A5.5.20; 

2.9.4 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Phúc  (VN) 
Tổ 2, ấp Suối Dép, xã Thái Bình, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán và xuất nhập khẩu: các loại hạt đã qua chế biến, hạt sấy khô, trái cây 

và rau củ quả sấy khô, các loại đậu, ngũ cốc, hạt tiêu, đồ ăn dạng lát mỏng làm từ ngũ cốc, 

hoa quả tươi. 
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(210) 4-2020-39097 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vỹ Thịnh   (VN) 
ấp Bình Quới 1, xã Bình Thạnh Đông, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi du lịch; túi lưới dùng để đi mua sắm; túi cho 
người leo núi; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ.  

 

 
(210) 4-2020-39098 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 6.1.2; 2.1.8; A2.1.16; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vỹ Thịnh    (VN) 
ấp Bình Quới 1, xã Bình Thạnh Đông, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi du lịch; túi lưới dùng để đi mua sắm; túi cho 
người leo núi; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ.  

 

 
(210) 4-2020-39099 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Salus Vietnam  (VN) 
Số 1 Trà Khúc, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2020-39100 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.1 
(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nhà Đất Nhà Đất  (VN) 
1302 Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới nhà đất, bất động sản. 
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(210) 4-2020-39101 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A10.3.13; 10.3.10; A10.3.11 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Hùng  (VN) 
Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp da; túi đeo chéo thời trang; ví da; túi vải (túi tote).  
 

 
(210) 4-2020-39102 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Nguyễn Tân Cảnh  (VN) 
Tổ 38, phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng tiêu dùng (hàng dệt may, hàng may mặc, hàng may sẵn, giày, 

dép, đồng hồ, kính mắt, vali, cặp, túi, ví), lương thực, thực phẩm, đồ uống có cồn, đồ uống 

không cồn, thuốc lá, cà phê, chè, gia vị, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ gốm cho mục đích 

gia dụng, đồ sứ cho mục đích gia dụng, đồ điện gia dụng (ổ cắm điện, đèn ngủ, công tắc 

điện, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi 

sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi), vật liệu xây dựng (kim loại và phi kim loại), 

thiết bị điều hòa không khí, hệ thống và thiết bị vệ sinh, phụ kiện bồn tắm, đồ dùng nội thất 

(bàn, ghế, tủ, giá, kệ), đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm; dịch vụ đại lý 

xuất nhập khẩu; quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2020-39103 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Nguyễn Tân Cảnh  (VN) 
Tổ 38, phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ gỗ mỹ thuật; đồ thủ công mỹ nghệ 

bằng gỗ; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng trong trường học; phụ kiện lắp ráp của 

đồ đạc, không bằng kim loại.  
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(210) 4-2020-39104 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 2.9.14; 

A2.9.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH King Foods  
(VN) 
220/5B Nguyễn Oanh, phường 17, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước lẩu đóng gói: chiết xuất từ thịt dùng làm nước lẩu, chiết xuất từ cá dùng 

làm nước lẩu, chiết xuất từ rau củ quả dùng làm nước lẩu.   

 

Nhóm 30: Gói lẩu (gia vị): nước xốt dùng cho lẩu (gia vị), hỗn hợp gia vị dùng cho lẩu (gia 

vị).   
 

 
(210) 4-2020-39105 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH King Foods  
(VN) 
220/5B Nguyễn Oanh, phường 17, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 29: Nước lẩu đóng gói: chiết xuất từ thịt dùng làm nước lẩu, chiết xuất từ cá dùng 

làm nước lẩu, chiết xuất từ rau củ quả dùng làm nước lẩu.     

 

Nhóm 30: Gói lẩu (gia vị): nước xốt dùng cho lẩu (gia vị), hỗn hợp gia vị dùng cho lẩu (gia 

vị).   
 

 
(210) 4-2020-39107 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Nguyễn Đức Sơn   (VN) 
Phòng 826, nhà CT16, đô thị mới Định 

Công, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1604 

(210) 4-2020-39108 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.3; 5.7.1; 5.7.27; 2.9.1 
(591) Xanh lục, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Trang  (VN) 
P204, TT ảnh Địa 1, đường 6, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước ép trái cây; nước 

khoáng [đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2020-39109 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
Medipharco  (VN) 
08 Nguyễn Trường Té, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thực phẩm cho em bé; chất bổ 
sung ăn kiêng cho người; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; chất tẩy uế. 

 
 

(210) 4-2020-39110 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
Medipharco  (VN) 
08 Nguyễn Trường Té, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế   

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thực phẩm cho em bé; chất bổ 
sung ăn kiêng cho người; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; chất tẩy uế. 

 
 

10) 4-2020-39111 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm. 
(731) Trần Hoàng Thanh Phương  (VN)

273 Tôn Đức Thắng, khối Tân Lập, 
phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; sữa bột cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng bột hoặc dạng 
lỏng. 

 
Nhóm 29: Sữa, sữa bột; sữa giàu protein; sữa giàu anbumin; váng sữa (smetana); sữa khuấy. 

 

 
(210) 4-2020-39112 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Vàng cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại đầu tư Phú Sơn  
(VN) 
Số 10, đường 39, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy xe bán đồ ăn lưu động, tự phục vụ, bán mang đi; dịch vụ cung cấp 
đồ ăn cho các bộ phận nhà hàng, máy bay. 

 

 
(210) 4-2020-39113 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Vàng cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại đầu tư Phú Sơn  
(VN) 
Số 10, đường 39, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy xe bán đồ ăn lưu động, tự phục vụ, bán mang đi; dịch vụ cung cấp 
đồ ăn cho các bộ phận nhà hàng, máy bay. 

 

 
(210) 4-2020-39114 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 7.5.10; 7.3.1 
(591) Đỏ, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ HLD  (VN) 
Số 116 Phố Huế, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng siêu thị kinh doanh bán buôn bán lẻ: mua bán đồ uống, thực phẩm tươi, 
thực phẩm đóng gói, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hoa quả, giấy ăn, giấy vệ sinh, bỉm 
sữa, rổ, chậu, khay, cốc, chén, chổi.  
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(210) 4-2020-39116 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
hóa sinh Việt Nam   (VN) 
Số nhà 9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
 

 
(210) 4-2020-39117 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, khẩu trang y tế, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  

 

 
(210) 4-2020-39118 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2020-39119 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 
không có cồn; bia.  
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(210) 4-2020-39120 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39121 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39122 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-39123 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39124 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39125 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-39126 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39127 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39128 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đỏ đậm. 
(731) Nguyễn Trần Hoàng Quyên  

(VN) 
29C đường Trần Quốc Toản, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện điện thoại như: ốp lưng cho điện thoại, vỏ điện thoại, bao da 

cho điện thoại, pin điện thoại, cáp sạc, củ sạc điện thoại, tai nghe điện thoại, loa, tấm dán 
bảo vệ màn hình cho điện thoại, kính cường lực cho điện thoại; mua bán camera hành trình, 
đồng hồ, mắt kính, đồng hồ thông minh, thẻ nhớ, balo, túi, ví. 
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(210) 4-2020-39129 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển bất động sản An 
Gia  (VN) 
30 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; môi giới 

bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công cộng; 
sửa chữa nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà; giám sát việc xây dựng công trình; tư 
vấn xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-39130 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.23; 7.3.11; 7.1.24; 26.4.1 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PION Việt Nam  
(VN) 
71/16 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho chất màu; lớp phủ chống 

viết/vẽ lên bề mặt [sơn]; sơn cho đồ gốm; chất màu cho đồ gốm; sơn phủ; lớp phủ [sơn]; 
chất phủ dùng cho tấm lợp mái nhà [sơn]; sơn chịu lửa; nước men bóng [chất màu, sơn]; 
sơn lót. 

 

 
(210) 4-2020-39132 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 26.3.23; 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại NTI  
(VN) 
Lô 15-C2A khu biệt thự Phú Thịnh, khu 
phố 6, phường Phú Thọ, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 10: Sản phẩm làm từ vải không dệt: khẩu trang y tế, áo y tế, nón y tế, bao bọc giày y 

tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán: khẩu trang y tế, áo y tế, nón y tế, bao bọc giày y tế. 
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(210) 4-2020-39133 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.1.1; 26.3.23; 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại NTI  
(VN) 
Lô 15-C2A khu biệt thự Phú Thịnh, khu 

phố 6, phường Phú Thọ, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 10: Sản phẩm làm từ vải không dệt: khẩu trang y tế, áo y tế, nón y tế, bao bọc giày y 

tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán: khẩu trang y tế, áo y tế, nón y tế, bao bọc giày y tế. 
 

 
(210) 4-2020-39134 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 24.1.1; 26.3.23; 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại NTI  
(VN) 
Lô 15-C2A khu biệt thự Phú Thịnh, khu 

phố 6, phường Phú Thọ, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 10: Sản phẩm làm từ vải không dệt: khẩu trang y tế, áo y tế, nón y tế, bao bọc giày y 

tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán: khẩu trang y tế, áo y tế, nón y tế, bao bọc giày y tế. 
 

 
(210) 4-2020-39135 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.5.8; 24.15.21; A1.1.2; 26.1.1; 

A24.15.11; 2.1.8 

(591) Xanh dương, xanh ngọc, đỏ, cam, tím, 

xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Dương Hoàng Bi  (VN) 
Thôn Hội Phú, xã Mỹ Hoà, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; trường đào tạo bóng đá; công viên vui chơi giải trí; 

dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức sự kiện nhằm mục đích vui chơi, giải trí. 
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(210) 4-2020-39136 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
chuỗi nhượng quyền  (VN) 
14 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-39137 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; A11.1.6; A11.1.2
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng, 

xanh đen, vàng nghệ, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Chí Toàn  (VN) 
ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-39138 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 

A1.1.3 
(591) Nâu, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Quang Thanh  (VN) 
462/2/16 Cách Mạng Tháng 8, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán nước; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-39139 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 24.13.1 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời đậm, 

xanh da trời nhạt, trắng. 
(731) GODREJ MID EAST HOLDING 

LIMITED  (AE) 
Unit S304, Level 3, Emirates Financial 
Towers, Dubai International Financial 
Centre, PO BOX 506997, Dubai, United 
Arab Emirates 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 05: Nước rửa tay tẩy uế; chế phẩm tẩy uế; chất sát trùng; xà phòng sát khuẩn có 
hương thơm; chất tẩy uế (dùng cho mọi mục đích); xà phòng diệt khuẩn; nước rửa sát khuẩn 
dùng cho rau quả và trái cây; xà phòng tẩy uế; xà phòng diệt khuẩn dành cho da; xà phòng 
chứa thuốc; xà phòng chứa thuốc dùng cho cơ thể; xà phòng rửa tay, có chứa thuốc; chất 
khử mùi không dùng cho người hoặc động vật; chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt. 

 

 
(210) 4-2020-39140 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.13.1; A5.3.13; 

A5.3.14 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ The Jamu Mommy 
Center  (VN) 
236/2 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, 
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý; dịch vụ tắm hơi. 
 

 
(210) 4-2020-39141 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMPHARCO U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); thảo dược; chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế; tá dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-39143 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; 11.3.18 
(591) Đỏ đậm, đỏ tươi, vàng, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Lý  (VN) 
63 Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã chế biến; thịt đã chế biến; tôm đã chế biến.  
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(210) 4-2020-39144 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) A11.3.4; 26.1.1; 5.7.27 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Quý  (VN) 
Số 61 Nguyễn Trãi, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2020-39146 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vinashark  (VN) 
Số nhà 26 ngõ 102, phố Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

 
(210) 4-2020-39147 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.7; 26.15.15 
(591) Xám, xám đậm, cam, cam đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bê tông 
nghệ thuật Seeart   (VN) 
260a Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; giấy xây dựng; tác phẩm nghệ 
thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch.  

 

 
(210) 4-2020-39149 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.16; 8.7.5; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đen, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, trắng, 

nâu. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu  (VN) 
Số 9/2 đường ĐT 743, khu phố 1B, 
phường An Phú, thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1615 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền. 
 

 
(210) 4-2020-39150 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 
Châu  (VN) 
Số 9/2 đường ĐT 743, khu phố 1B, 
phường An Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; 
cơm ăn liền; cháo tươi. 

 

 
(210) 4-2020-39151 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, đen, xám. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Đại Lợi 
Phát  (VN) 
Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; dầu động cơ; xăng dầu; dầu nhớt; mỡ bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2020-39152 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  
(731) Dư Cấu Huệ  (IT) 

Via Delle Prata 9, 50058 Signa, Firenze, 
Italy 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: trái cây phơi khô, trái cây sấy khô, trái cây sấy dẻo, 

trái cây đã qua chế biến sẵn, đồ ăn trên cơ sở trái cây, trái cây ép dạng sệt, nho khô, rau đã 
sấy khô, rau đã được bảo quản, rau củ quả đã chế biến, nước giải khát bằng trái cây (đồ 

uống), nước uống có ga, nước chanh, nước khoáng. 
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(210) 4-2020-39153 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

ECOTRUCK  (VN) 
Số 139/1A Phan Đăng Lưu, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm ứng dụng, có thể 
tải về dùng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng thông minh; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
(usb); thẻ từ được mã hóa.  

 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ trong lĩnh vực vận tải; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; dịch 
vụ khai thuế.  

 
Nhóm 39: Hậu cần vận tải (logistics), cung cấp thông tin vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải; 
vận chuyển hàng hóa bằng ô tô; môi giới vận chuyển hàng hoá; cho thuê xe.   

 

 
(210) 4-2020-39154 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

ECOTRUCK  (VN) 
Số 139/1A Phan Đăng Lưu, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm ứng dụng, có thể 
tải về dùng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng thông minh; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
(usb); thẻ từ được mã hóa.  

 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ trong lĩnh vực vận tải; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; dịch 
vụ khai thuế.  

 
Nhóm 39: Hậu cần vận tải (logistics), cung cấp thông tin vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải; 
vận chuyển hàng hóa bằng ô tô; môi giới vận chuyển hàng hoá; cho thuê xe.   

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1617 

(210) 4-2020-39155 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.5.6; A2.9.15; 2.9.14; 26.1.1 
(591) Xám, trắng, xanh lá cây, đen, hồng đậm, 

hồng nhạt, da cam, xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH LIFMOD  (VN) 

Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị 
Trung Yên, phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập; đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2020-39158 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương nhạt.
(731) Nguyễn Hữu Bắc  (VN) 

Xóm Hội Long, xã Xuân Hội, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến, đông lạnh và đóng hộp. 
 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống. 
 
 

(210) 4-2020-39159 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Mai Kim Anh  (VN) 

Phòng B18.15 chung cư Bộ Công An, 
đường số 3, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, quán ăn do nhà hàng, quán ăn tự thực hiện; dịch vụ cung cấp 
đồ ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2020-39163 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho 
việc sử dụng cá nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 
sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 
chụp thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2020-39164 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho 
việc sử dụng cá nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 
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sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 
chụp thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2020-39166 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 
sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 
chụp thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2020-39167 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
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bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 

gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 

bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 

nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 

(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 

bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 

sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 

chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 

chụp thông gió cho lò nướng. 
 

 
(210) 4-2020-39168 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  

(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 

móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 

máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 

dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 

chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường. 
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 

bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 

ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 

(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 

nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 

sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 

mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 

chụp thông gió cho lò nướng. 
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(210) 4-2020-39169 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 
sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 
chụp thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2020-39170 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
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ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 
sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 
chụp thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2020-39171 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 
sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 
chụp thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2020-39172 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
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ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 
móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 
bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho 
việc sử dụng cá nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 
ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 
nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 
bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 
sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 
mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 
chụp thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2020-39174 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.4; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh lam đậm, xám đậm, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ LINACO Việt Nam  
(VN) 
Số 29, tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa cửa thông minh bằng vân tay; công tắc điện thông minh; camera; máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-39175 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hoàng Ngọc Trung  (VN) 

Tổ 75, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh]: sản phẩm cho mẹ và bé, đồ bầu và trẻ sơ sinh, cụ 
thể: quần áo, váy bầu, đồ may mặc cho trẻ sơ sinh, máy hút sữa, bình sữa, nhiệt kế, bỉm, 
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khăn giấy, tã, khăn sữa, chậu tắm, gối chống trào ngược, sữa, thực phẩm chức năng, đồ ăn 
dặm, thú nhồi bông, đồ ngậm nướu cho trẻ. 

 

 
(210) 4-2020-39176 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.1.8; 26.3.1; A2.1.16; A24.15.7 
(591) Xanh da trời, xanh nõn chuối, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

phục hồi chức năng  (VN) 
155 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị y tế, máy 
tập phục hồi chức năng. 

 
 

(210) 4-2020-39177 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 1.1.14; A1.1.2; A1.1.10; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
STAR LIFT  (VN) 
14 Thanh Lương 1, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thang máy và phụ tùng, điều hòa nhiệt độ, đồ điện gia dụng như bộ đèn 
điện, quạt điện, bình nóng lạnh, máy lọc nước. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thang máy, cầu thang tự động; lắp đặt hệ thống tự 
động trong công nghiệp và dân dụng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điều hòa không khí, 
hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi. 

 

 
(210) 4-2020-39178 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh da trời, xanh nõn chuối, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

phục hồi chức năng  (VN) 
155 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ phòng khám chữa bệnh phục hồi chức 
năng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. 
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(210) 4-2020-39179 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.3; 1.15.23; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xám, xanh 

coban, cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Đinh Đinh Việt Nam  (VN) 
(NR Đinh Văn Tĩnh), thôn Giáo, xã Tri 
Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy in 3D; máy in; máy in nén; máy dập nổi; máy in quay; máy in phun công 
nghiệp; máy in bằng bản in đúc; thiết bị phun mực cho máy in; máy đóng bao; khuôn in; 
máy in để in trên tấm kim loại; trục lăn của máy in; máy phun; khuôn đặt giấy [bộ phận cửa 
máy in]; máy xếp chữ [in ấn]; máy in rập typo. 

 

 
(210) 4-2020-39180 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Đen, xanh lá. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần F1GROUP  (VN)
Số 91 Trung Kính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; đầu tư quỹ; 
quản lý tài chính. 

 

(210) 4-2020-39181 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Đen, xanh lá. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần F1AUTO  (VN) 
Số 2, ngõ 210 Lê Trọng Tấn, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; pin điện; hộp ắc quy; thiết 
bị nạp ắc quy. 

 

Nhóm 12: Xích ô tô; khung gầm ô tô; mui xe ô tô; lốp ô tô; phanh cho xe cộ; giảm xóc treo 
cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2020-39182 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hoàng Mai  (VN) 
Số 17 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh trứng tươi chà bông; bánh trứng tươi chà bông tôm hùm pho mai; 
bánh trứng tươi chà bông cá hồi; bánh trứng tươi chà bông bò; bánh trứng tươi chà bông gà.  

 
 

(210) 4-2020-39183 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH Tiến Quốc   (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương 
Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; động cơ xe máy; động cơ cho phương tiện giao thông 
trên bộ; xe cộ (phương tiện giao thông). 

 

 
(210) 4-2020-39184 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, bạc, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Phi 
Diệp   (VN) 
Liền kề 4, đường số 1, khu đô thị mới 
Vinh Tân, phường Vinh Tân, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 35: Mua và bán các sản phẩm như: vật liệu xây dựng phi kim loại, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, nhôm, inox, sắt, thép, tôn các loại và phụ kiện của chúng, ống thép, inox 
ống, inox vuông, inox thanh tròn đặc, inox dạng tấm, phụ kiện inox, thanh nhôm, nhôm 
dạng tấm, khung nhôm kính, vách nhôm, nẹp nhôm và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên, 
cửa, khung cửa bằng kim loại và phụ kiện lắp ráp cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim 
loại, bản lề bằng kim loại, thanh chốt cửa bằng kim loại, khoá cửa, bu lông, vít khuôn cửa, 
cửa cuốn bằng kim loại, cửa nhôm, cửa bằng kim loại, khóa cửa, ray trượt, gioăng cửa, cửa 
xếp, khung kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, con lăn bằng 
kim loại của cửa trượt, đinh vít bằng kim loại, ván cửa bằng kim loại, then cửa sổ trượt bằng 
kim loại, ống bằng kim loại, thanh định hình bằng kim loại, cửa kính, cửa cuốn, tấm trần, 
thạch cao, trần kim loại, nhôm thanh định hình dùng trong xây dựng, cửa nhôm kính, nhôm 
định hình dùng trong công nghiệp, nhôm định hình dùng trang trí, két sắt an toàn, khóa an 
toàn và phụ kiện của khóa an toàn, thanh nhựa và thanh nhựa định hình các loại. 

 
 

(210) 4-2020-39186 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(731) YE WEIQIANG  (CN) 

No.80, Bu Street, Rixing Community 
Residents Committee, Gongping Town, 
Haifeng County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 24: Vải; jecxi [vải]; vật liệu dệt; vải không dệt; tấm trướng treo tường làm bằng vải; 
chăn in bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn trải bàn; rèm cửa 
ra vào. 

 

 
(210) 4-2020-39189 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A9.3.14; 2.9.21 
(591) Hồng, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Trâm  (VN) 
K18/14 Trần Kế Xương, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; áo nịt ngực; quần lót chẽn gối của phụ nữ; tất dài; 
quần áo lót thấm mồ hôi; quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2020-39190 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  
 

 
(210) 4-2020-39192 (220) 24.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh MAMI FARM  
(VN) 
Xóm 1, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột xay làm thực phẩm; bột trộn sẵn dùng để làm các loại bánh.  
 

 
(210) 4-2020-39193 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 1.15.9; 13.1.6 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng, vàng đậm, 

vàng nhạt, da cam, xanh dương, xanh lá 
cây, xanh lá cây nhạt, trắng, trắng xám. 

(731) Công ty TNHH bánh pía lạp 
xưởng Hải Sơn   (VN) 
Số 59, ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu.  
 

 
(210) 4-2020-39194 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 1.15.9 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng, vàng đậm, 

vàng nhạt, da cam, da cam đậm, nâu, 
xám, trắng. 

(731) Công ty TNHH bánh pía lạp 
xưởng Hải Sơn    (VN) 
Số 59, ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu.  

 

 
(210) 4-2020-39198 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) TAKARA BELMONT CORPORATION  

(JP) 
2-1-1, Higashi-Shinsaibashi, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm xử lý tóc (ủ, hấp tóc); thuốc nhuộm tóc; chất tạo màu cho tóc; hyđro 

peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy màu tóc; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-39199 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A16.1.16; 26.1.1; 25.5.2; 26.1.5 
(591) Trắng, đen, đỏ, hồng cam. 
(731) Công ty cổ phần chỉ may 

Phong Việt  (VN) 
127 Lê Văn Chí, khu phố 1, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
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(210) 4-2020-39205 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.9.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xám 

đậm, xám nhạt, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tình Nghĩa  (VN) 
ấp 3, xã Tân Phước, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 31: Cá tươi. 

 

 
(210) 4-2020-39206 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.17; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng, nâu nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Vẻ Đẹp Thuần 

Khiết  (VN) 
Số 25-B10-K14 phố Trần Hữu Tước, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm 

làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; spa thẩm mỹ; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện 

 

 
(210) 4-2020-39207 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(591) Xanh lam sẫm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Việt Thắng   (VN) 
137 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan, cà phê hạt rang và xay; cà phê; cà phê chưa rang; đồ 

uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê, cà phê hòa tan, cà phê bột, cà phê chưa rang, 
cà phê hạt rang và xay, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
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(210) 4-2020-39209 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) HUMBOLDT TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room 13 27/F Ho King Commercial 
Centre 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, 
KL, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; khăn lau em bé 

được tẩm chế phẩm làm sạch; sữa rửa mặt; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa dùng cho mục 
đích gia dụng; xà phòng vệ sinh; kem dùng cho đồ da; tinh dầu; nước hoa; son môi; nước 
thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; túi nhỏ để làm thơm đồ vải; chế 
phẩm làm thơm không khí; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem nền dạng lỏng; chế phẩm tẩy 
trang dạng sữa, gel, nước và kem.  

 

 
(210) 4-2020-39210 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) HUMBOLDT TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room 13 27/F Ho King Commercial 
Centre 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, 
KL, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dầu gan cá tuyết; thuốc cổ truyền Trung Hoa; trà làm thon nhỏ người dùng cho 

mục đích y tế; nước rửa tay diệt khuẩn; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; dung dịch 
làm sạch dùng cho kính áp tròng; chất bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng, chế phẩm khử 
mùi không khí; khăn vệ sinh; khăn lau khử trùng diệt khuẩn.  

 

 
(210) 4-2020-39211 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) HUMBOLDT TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room 13 27/F Ho King Commercial 
Centre 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, 
KL, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị theo dõi lượng mỡ trong cơ thể; thiết bị xoa bóp chân; 
gối gây buồn ngủ để chữa chứng mất ngủ; nhẫn từ trường sinh học dùng cho mục đích trị 
liệu hoặc y tế; bao cao su; thiết bị hỗ trợ giấc ngủ, cụ thể là thiết bị giúp dễ ngủ bằng cách 
phát ra âm thanh, hương thơm hoặc ánh sáng; thiết bị giám sát nhịp tim; mặt nạ sử dụng 
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cho nhân viên y tế; khẩu trang y tế; nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]; máy đo huyểt áp; 
máy đo đường huyết; nhiệt kế cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; bình sữa cho 
trẻ em; đồ chơi tình dục; mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong phẫu thuật; dụng cụ 
chỉnh hình; đai nịt bụng.  

 

 
(210) 4-2020-39212 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) HUMBOLDT TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room 13 27/F Ho King Commercial 
Centre 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, 
KL, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bồn ngâm chân dùng điện, có thể mang đi được; vòi hoa sen; buồng tắm đứng có 
vòi sen; thiết bị giúp da rám nắng [giường tắm nắng], thiết bị tạo bọt siêu nhỏ dùng cho bồn 
tắm; máy sấy tóc chạy điện; đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; 
đèn khử trùng để làm sạch không khí; lò nướng bánh bằng điện; lò nướng (thiết bị nấu 
nướng) chạy điện, dùng cho mục đích gia dụng; máy pha cà phê, dùng điện; hệ thống và 
thiết bị làm lạnh; thiết bị làm sạch không khí; máy điều hòa không khí; thiết bị giữ ẩm; 
thiết bị khử trùng; lò sưởi, dùng điện; tủ lạnh; quạt gió [điều hòa không khí].  

 

 
(210) 4-2020-39213 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) HUMBOLDT TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room 13 27/F Ho King Commercial 
Centre 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, 
KL, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Vật dụng giữ cốc dùng cho xe cộ; xe đạp; xe scooter tự cân bằng; xe máy; xe đẩy 
trẻ em; xe đẩy dùng cho vật nuôi trong nhà; xe lăn dùng cho người tàn tật; thiết bị bay để 
chụp ảnh; dù để nhảy dù; xe cộ chạy trên đệm khí.  

 

 
(210) 4-2020-39214 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HUMBOLDT TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room 13 27/F Ho King Commercial 
Centre 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, 
KL, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Ví tiền; vali du lịch; địu trẻ em; ba lô; cặp da; vali [hành lý]; ô; dù che nắng; gậy 
leo núi; gậy chống khi đi bộ đường dài.  

 
 

(210) 4-2020-39216 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HUMBOLDT TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room 13 27/F Ho King Commercial 
Centre 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, 
KL, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo len chui đầu, quần dài; váy; áo vét [quần áo]; quần ống bó [quần dài]; quần 
áo lót; quần áo bó; quần áo bằng lông, giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục] 
bằng da, da sống hay bộ da lông thú; khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng); 
quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; quần áo bơi; quần sóoc; áo ba lỗ; áo thun ngắn tay; áo sơ mi; 
áo nịt ngực.  

 

 
(210) 4-2020-39217 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HUMBOLDT TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room 13 27/F Ho King Commercial 
Centre 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, 
KL, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 26: Băng buộc tóc; ren trang trí; dải băng để buộc cánh tay [phụ kiện trang phục]; 
ghim kẹp tóc; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; vật trang trí dùng cho quần áo; tóc giả; 
bộ đồ may vá; hoa giả; ruy băng dùng cho tóc.  

 

 
(210) 4-2020-39218 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) HUMBOLDT TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room 13 27/F Ho King Commercial 
Centre 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, 
KL, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; dịch vụ lập kế hoạch quảng 
cáo, dịch vụ hãng thông tin thương mại; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ 
bán hàng; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; marketing mục tiêu; dịch vụ tuyến dụng lao động; 
cho thuê máy và thiết bị văn phòng; cho thuê thiết bị văn phòng trong khộng gian làm việc 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1633 

chung; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; kiểm toán doanh nghiệp; cho thuê máy bán 
hàng tự động; dịch vụ bán buôn và bán lẻ chế phẩm dược phẩm; trưng bày sản phẩm; hỗ trợ 
điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; quản lý kinh doanh tạm thời.  

 

 
(210) 4-2020-39219 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.14 
(731) NOEVIR CO., LTD.   (JP) 

6-13-1, Minatojima-nakamachi, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo 650-8521, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; bút kẻ mắt; bút chì kẻ lông mày; chế phẩm bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm bôi lông mày (mát-ca-ra cho lông mày).  

 

 
(210) 4-2020-39227 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) MARIE STOPTES INTERNATIONAL  

(GB) 
Fitzroy Square, No. 1 Conway Street, 
London W1T 6LP, the United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thuốc giảm đau; thuốc kháng 
sinh; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2020-39228 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Hồng. 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 

TRADING AS SHARP 
CORPORATION  (JP) 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590 - 8522, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe nhét tai không dây; thiết bị truyền phát và thu nhận tín hiệu để sử dụng 
cho máy trợ thính; thiết bị phát và thu nhận tín hiệu không dây để sử dụng cho máy trợ 
thính; trang thiết bị viễn thông; pin sử dụng cho máy trợ thính; bộ sạc pin sử dụng cho máy 
trợ thính; pin năng lượng mặt trời; pin điện; bộ sạc pin; máy tính có thể đeo được; điện thoại 
thông minh; máy tính bảng; phần mềm máy tính có thể tải về dùng cho máy trợ thính; các 
chương trình máy tính tải về cho máy trợ thính; phần mềm máy tính có thể tải xuống để 
truyền phát trực tiếp liên tục tệp âm thanh; máy móc và thiết bị điện tử và các bộ phận của 
chúng; nút bịt tai cho người đi bơi; nút bịt tai cho thợ lặn; thiết bị báo động; thiết bị và dụng 
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cụ thí nghiệm; máy móc và thiết bị nhiếp ảnh; máy móc và thiết bị điện ảnh; máy móc và 
thiết bị quang học; máy móc và dụng cụ đo lường hoặc thử nghiệm; máy đo và thử nghiệm 
điện hoặc điện từ; dây và cáp điện; lõi từ tính; điện trở; điện cực; các tệp nhạc có thể tải 
xuống; nhạc chuông có thể tải về cho điện thoại di động; xuất bản phẩm điện tử; robot dạng 
người có trí tuệ nhân tạo; robot thay mặt cho người điều khiển từ xa. 

 

Nhóm 10: Máy trợ thính cho người khiếm thính [máy trợ thính]; các bộ phận và phụ kiện 
của máy trợ thính; máy trợ thính kỹ thuật số; các bộ phận và phụ kiện cho máy trợ thính kỹ 
thuật số; thiết bị điều trị bệnh điếc; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị bảo vệ thính giác; nút 
bịt tai [thiết bị bảo vệ tai]; màng nhĩ nhân tạo. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp máy trợ thính; sửa chữa máy trợ thính; bảo dưỡng máy trợ thính; sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ y tế; sửa chữa hoặc bảo trì máy móc và thiết bị 
viễn thông; sửa chữa hoặc bảo trì máy móc và thiết bị điện tử; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc, dụng cụ đo lường 
và thử nghiệm; khử trùng thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ đo, chọn, thử và điều chỉnh máy trợ thính (dịch vụ y tế); dịch vụ căn 
chỉnh máy trợ thính (dịch vụ y tế); dịch vụ tư vấn liên quan đến sử dụng và căn chỉnh máy 
trợ thính; kiểm tra thính giác; đo thính lực; tư vấn liên quan đến kiểm tra thính giác; cung 
cấp thông tin y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; cho thuê máy trợ thính; cho thuê thiết bị, 
dụng cụ y tế; dịch vụ hộ lý chăm sóc cho người khiếm thính; dịch vụ hộ lý chăm sóc. 

 

 
(210) 4-2020-39231 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu GLORY Việt Nam  (VN) 
Số 14, ngõ 272 đường Hữu Hưng, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước lau sàn; nước rửa chén; nước lau kính; chất tẩy trắng; chất tẩy 
dầu mỡ. 

 

 
(210) 4-2020-39232 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 
sở hữu trí tuệ IPM   (VN) 
Số nhà 42, ngõ 27, đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm giáo dục; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 
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(210) 4-2020-39233 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25; 

26.15.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím than, xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần Tân Sinh  

(VN) 
136A Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy dệt; máy cắt vải; máy trải vải.  
 

 
(210) 4-2020-39235 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 19.11.1; 5.3.20 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Hoàng Dậu  (VN) 
Thôn Thống Thượng, xã Minh Đức, thị 
xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người (thuốc điều trị xoang, thuốc đặc trị hôi nách, thuốc 
chữa xương khớp, thuốc chữa sỏi thận, thuốc chữa viêm gan, thuốc tiêu mỡ máu). 

 

 
(210) 4-2020-39236 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.4.10 
(591) Xanh dương đậm, nâu, đỏ. 
(731) Phạm Công Hải  (VN) 

3/22 Tôn Thất Tùng, phường Phường 
Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong thú ý; các chế 
phẩm dùng trong thú y cụ thể: thuốc thú y (thuốc dùng để điều trị cảm, thuốc trị tiêu chảy, 
thuốc trị tiêu đờm và thuốc trị ho).  

 

Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật. 
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(210) 4-2020-39237 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Sao Nam  (VN) 
Số 4 ngách 82/56 đường Kim Mã, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: kẹp hồ sơ; túi đựng hồ sơ bằng giấy hoặc chất dẻo; khay giá 
bằng nhựa đựng tài liệu, giấy, bút; túi thẻ; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2020-39238 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.24; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 
66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước khoáng [đồ 
uống]; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; mật hoa quả, không có cồn; nước uống có ga. 

 

 
(210) 4-2020-39239 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NEXTPAY Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà VTC Online, số 18 
Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính (phần mềm có 
thể tải xuống được); phần mềm ứng dụng máy vi tính và thiết bị di động điện tử khác, có 
thể tải về; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quản lý tư liệu 
bằng máy tính; dịch vụ lập hóa đơn; marketing.  

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; trả góp; dịch vụ ngân hàng trực 
tuyến; đầu tư quỹ.  

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
[SaaS]. 
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(210) 4-2020-39240 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP nghiên cứu ứng 
dụng và XNK trầm Đông 
Dương  (VN) 
Nhà số 6, ngõ 371/3 Đê La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hương nhang để thắp; gỗ thơm; nước hoa; mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không 
chứa thuốc; tinh dầu.    

 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chế phẩm dùng cho vệ sinh cá nhân chứa thuốc, thảo 
dược; dược phẩm, chế phẩm dược để chăm sóc da; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành 
dược.   

 

Nhóm 31: Cây lấy gỗ; cây trồng dùng làm thảo dược; cây giống; hạt giống; gỗ nguyên liệu; 
gỗ sử dụng làm trầm từ cây dó bầu.   

 

 
(210) 4-2020-39241 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) CRYSTAL JADE CULINARY 

CONCEPTS HOLDING PTE. LTD.  
(SG) 
180B Bencoolen Street, #11-01 The 
Bencoolen, Singapore 189648 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; căn tin; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu cốc-tai; quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quầy ăn uống trong tòa nhà hoặc trường học (tự phục 
vụ); quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mang đi do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do quán ăn thực hiện; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán bánh ngọt; dịch vụ chuẩn bị bữa ăn do nhà hàng 
thực hiện. 

 
 

(210) 4-2020-39242 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.10; 26.7.25 
(731) CRYSTAL JADE CULINARY 

CONCEPTS HOLDING PTE. LTD.  
(SG) 
180B Bencoolen Street, #11-01 The 
Bencoolen, Singapore 189648 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 392 tập a - Quyển 3 (11.2020) 

 

 
1638 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; căn tin; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu cốc-tai; quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quầy ăn uống trong tòa nhà hoặc trường học (tự phục 

vụ); quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mang đi do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do quán ăn thực hiện; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán bánh ngọt; dịch vụ chuẩn bị bữa ăn do nhà hàng 

thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-39244 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 1989S  (VN) 
Số 5 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất nhạc; dịch vụ viết 

bản phối khí âm nhạc.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-39245 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A24.15.7; 26.15.15; A19.13.21; 24.15.21

(591) Cam, xanh lam đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Việt Sơn  (VN) 
P1705 - CT1 - D22 BĐ Biên phòng, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, 

đã được ghi hoặc có thể tải về.    

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch 

vụ.  
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(210) 4-2020-39246 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Maza Đại Thắng  
(VN) 
Thôn Điện Biên, xã Đại Thắng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Quần áo, mũ bảo hộ dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng cho mục đích y tế; 

khẩu trang y tế; bao đi chân dùng cho mục đích y tế; kính bảo hộ dùng cho mục đích y tế 
 

 
(210) 4-2020-39247 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Lâm Hoàng Tuấn  (VN) 
98J, Dương Tử Giang, phường 15, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Pít tông cho xi lanh; xi lanh dùng cho máy móc; đầu xi lanh cho động cơ; van 

[bộ phận của máy]; vòng găng pít-tông; sec-măng; pít-tông [bộ phận của máy hoặc động 

cơ]; vòng găng pít tông; ổ bi [bộ phận của máy móc]; trục quay; trục khuỷu; tay quay [bộ 

phận của máy móc].  

 

Nhóm 12: Má phanh cho xe máy; phanh cho xe máy; đĩa phanh dùng cho xe máy; động cơ 

xe máy; khớp ly hợp cho xe máy; lò xo cho xe máy; bộ phận ly hợp (bố nồi) cho xe máy; 

khớp truyền động bánh răng cho xe máy; xích truyền động cho xe máy.  
 

 
(210) 4-2020-39248 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.5.1; 5.5.19 

(591) Cam, trắng. 

(731) Hợp tác xã ong mật Lâm Sơn  
(VN) 
Nhà văn hóa Xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
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(210) 4-2020-39249 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 3.7.17 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, vàng. 

(731) Hộ kinh doanh dưa lưới Ngọc 
Khuê  (VN) 
Thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả dưa lưới tươi. 
 

 
(210) 4-2020-39250 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.6.6; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(731) Hợp tác xã Nông Nghiệp Hòa 
Bình  (VN) 
Đội 4, thôn Yên Lịch, xã Long Sơn, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt dê. 
 

 
(210) 4-2020-39251 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(731) GUANGZHOU LIGEN COMMERCIAL 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 

3/F, No. 1, Lane 9, Wayaogang Street, 

YuanXia, Taihe Town, Baiyun District, 

Guangzhou, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Đồ chơi tình dục; máy rung [hỗ trợ kích thích tình dục người lớn]; bao cao su; 

khẩu trang y tế; thiết bị đo huyết áp; máy trợ thính. 
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(210) 4-2020-39252 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 4.5.15; 2.9.14 
(731) HAPPYGO NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Floors 16th-17th, Building 2, No. 55 
Loushanguan Road, Changning District, 
Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần mềm ứng dụng (điện thoại, máy 

tính) có thể tải về; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; bao đựng 
điện thoại thông minh; thiết bị sạc pin; phích cắm điện. 

 

 
(210) 4-2020-39256 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, đỏ. 
(731) GUANGDONG LEJN 

REFRIGERATION EQUIPMENT 
CO.,LTD.  (CN) 
8 of No. 12, Longwei Rd., Xiyong 
Village Committee, Lunjiao Subdistrict 
Office, Shunde Dist., Foshan, 
Guangdong, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm nóng nước dùng điện; máy điều hòa 

không khí cho xe cộ; thiết bị sấy không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống 
điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2020-39257 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.9; 10.3.7; 26.1.2; 25.5.1; 

25.7.25 
(591) Đỏ, đen, xanh đen, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải trí Mười 
Chín  (VN) 
Lầu 1, F247, đường Võ Thị Sáu, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách 

sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-39258 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) A17.2.2; 26.5.1 

(591) Đỏ, xanh dương nhạt, tím, hồng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất HAN NA 
TRANG  (VN) 
Số 6 đường số 1B, khu phố 3, phường 

Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải; lụa (vải); vải bông; vải lanh, vải sợi dệt; vải tơ nhân tạo.   

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  
 

(210) 4-2020-39259 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Võ Minh Lê Hoàng   (VN) 
1/1 đường 18/8, phường Cẩm Phô, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-39260 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Võ Minh Lê Hoàng  (VN) 
1/1 đường 18/8, phường Cẩm Phô, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-39261 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Võ Minh Lê Hoàng  (VN) 
1/1 đường 18/8, phường Cẩm Phô, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza. 
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(210) 4-2020-39262 (220) 25.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 25.1.5; 25.1.9; A25.1.10 (540) 

  

(731) Võ Minh Lê Hoàng  (VN) 
1/1 đường 18/8, phường Cẩm Phô, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza. 

 

 
(210) 4-2020-39263 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.7; 26.7.25 
(591) Xám, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kiến trúc - xây dựng đào tạo 
Cát Mộc  (VN) 
436B/6 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang trí nội thất, tư vấn thiết lập bản vẽ xây dựng, tư vấn thiết kế 

kiến trúc (các công trình như nhà ở, bệnh viện, phòng khám đa khoa, công trình y tế). 
 

 
(210) 4-2020-39264 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.7; 26.7.25 
(591) Xám, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kiến trúc - xây dựng đào tạo 
Cát Mộc  (VN) 
436B/6 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang trí nội thất, tư vấn thiết lập bản vẽ xây dựng, tư vấn thiết kế 

kiến trúc (các công trình như nhà ở, bệnh viện, phòng khám đa khoa, công trình y tế). 
 

 
(210) 4-2020-39265 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.7; 26.7.25 
(591) Xám, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kiến trúc - xây dựng đào tạo 
Cát Mộc  (VN) 
436B/6 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang trí nội thất, tư vấn thiết lập bản vẽ xây dựng, tư vấn thiết kế 
kiến trúc (các công trình như nhà ở, bệnh viện, phòng khám đa khoa, công trình y tế). 

 

 
(210) 4-2020-39266 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Phạm Lê Hoàng  (VN) 
Số nhà 16 Hàng Giấy, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồng hồ đeo tay.  

 

 
(210) 4-2020-39267 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Phạm Lê Hoàng  (VN) 
Số nhà 16 Hàng Giấy, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồng hồ đeo tay. 

 

 
(210) 4-2020-39268 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.13.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Phạm Lê Hoàng  (VN) 
Số nhà 16 Hàng Giấy, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồng hồ đeo tay. 

 

 
(210) 4-2020-39269 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh ngọc, xanh lam sẫm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
dự án Biển Đông  (VN) 
Tầng 4, trung tâm thương mại Daeha, số 
360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ 
thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng làm không gian 
làm việc chung. 

 

 
(210) 4-2020-39270 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.3.7; A14.5.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Khang Chi  (VN) 
Nhà số 18, Villa E, KĐT The Manor, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ 

thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng làm không gian 
làm việc chung. 

 

 
(210) 4-2020-39272 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.2; 5.7.3; 18.1.21; 6.1.2; A6.19.9 
(591) Xanh lục, vàng, nâu đất, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Mường Báng  (VN) 
Đội 9, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, 
tỉnh Điện Biên 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2020-39273 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 5.7.2; 26.1.2 
(591) Xanh lục đậm, xanh lục, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp sạch 
và dịch vụ nông nghiệp Than 
Uyên  (VN) 
Bản Đông, xã Mường Than, huyện Than 
Uyên, tỉnh Lai Châu 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2020-39275 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.6; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 

A5.3.13 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, cam, xám, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ sinh 
học BIO TECHNOLOGY MEDICAL  
(VN) 
Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 05: Tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thuốc bổ (thuốc, dược 

phẩm); chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2020-39277 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.13.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH công nghệ - 
kinh doanh 3N  (VN) 
28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước chấm hải sản (gia vị); sốt chấm hải sản (gia vị). 
 

 
(210) 4-2020-39278 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 8.7.5; 26.1.2; 25.1.9; A11.3.7 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 

cam, vàng, nâu, nâu nhạt. 

(731) Công ty TNHH công nghệ - 
kinh doanh 3N  (VN) 
28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước chấm hải sản (gia vị); sốt chấm hải sản (gia vị). 
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(210) 4-2020-39279 (220) 25.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 2.9.1; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng đồng, đỏ nâu, nâu. 
(731) Ông Ngọc Trân  (VN) 

237/2 Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến sào khô đã qua tinh chế; tổ yến thô (tổ yến nguyên thủy) chưa qua sơ chế; 
tổ yến tươi nguyên chất đã qua sơ chế bằng thủ công; tổ yến chưng đóng hũ. 

 

Nhóm 35: Mua bán: tổ yến sào khô đã qua tinh chế, tổ yến thô (tổ yến nguyên thủy) chưa 
qua sơ chế, tổ yến tươi nguyên chất đã qua sơ chế bằng thủ công, tổ yến chưng đóng hũ. 

 

 
(210) 4-2020-39280 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh dương đậm. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh  
(VN) 
364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản].  
 

 
(210) 4-2020-39281 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(591) Xanh dương đậm, xám. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh  
(VN) 
364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản].  
 
 

(210) 4-2020-39282 (220) 25.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(591) Tím, vàng. (540) 

  

(731) Bùi Minh Đức   (VN) 
Số 2, ngõ 337/75/7, tổ 36 Dịch Vọng, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thịt gà khô; mực sấy khô; cá sấy khô; rau củ sấy; hạt đã qua chế 
biến.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: thịt bò khô, thịt gà 
khô, mực sấy khô, cá sấy khô, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, trái cây sấy khô, rau 
củ sấy, các loại hạt sấy khô đã qua chế biến, rau củ quả sấy khô, bánh, cơm cháy. 

 

 
(210) 4-2020-39283 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VCCE   (VN) 
Số 71 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và nguời bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin 
giao dịch về thương mại và kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2020-39284 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 4.3.3; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Aqua Cửu Long   (VN) 
Số 42, khu C9, đường số 15, KDC Tràng 
An, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh 
Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ lọc nước uống; bình 
lọc nước uống; thiết bị tiệt trùng nước. 

 

 
(210) 4-2020-39285 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.3.23; 26.1.4; 

26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Huy VINA  (VN) 
Km 14 + 600, quốc lộ 18, thôn Từ 
Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; rau củ quả đã qua chế biến; cá đã qua chế biến; động vật 
giáp xác đã qua chế biến; thịt được bảo quản.  

 

Nhóm 31: Rau củ quả còn tươi; trái cây tươi; động vật còn sống; động vật giáp xác [sống]; 
cá còn sống.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 

vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà nghỉ du 

lịch.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ tái tạo trồng rừng; dịch vụ diệt động vật có hại 

trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; chăn nuôi động vật; 

dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
 

 
(210) 4-2020-39286 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) SUPERLON WORLDWIDE SDN. BHD.  

(MY) 

Lot 2567, Jalan Sungai Jati, 41200 

Klang, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống đồng; cuộn dây đồng; co cút nối bằng đồng; que hàn điện; ống đồng thẳng; 

hợp kim của kim loại thông thường. 

 

Nhóm 17: Bông khoáng dạng ống để cách điện, cách nhiệt; cao su bọt dạng ống để cách 

điện, cách nhiệt; cao su lưu hóa dạng ống để cách điện, cách nhiệt; bông khoáng dạng tấm 

để cách điện, cách nhiệt; cao su xốp dạng tấm để cách điện, cách nhiệt; cao su lưu hóa dạng 

tấm để cách điện, cách nhiệt; bông khoáng dạng cuộn; bông thủy tinh để cách điện, cách 

nhiệt. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các vật liệu và thiết bị bảo ôn và điều hòa 

không khí như: bông khoáng dạng ống, cao su xốp dạng ống, cao su lưu hóa dạng ống, 

bông khoáng dạng tấm, cao su xốp cao cấp, cao su lưu hóa dạng tấm, bông khoáng dạng 

cuộn, bông thủy tinh, ống đồng, máy hút chân không, que hàn điện, co cút nối bằng kim 

loại, ga lạnh, các loại bảo ôn dạng tấm, dạng cuộn, ống, bông thủy tinh cách nhiệt, cửa gió, 

máy nén khí. 
 

 
(210) 4-2020-39287 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao Traphaco  (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2020-39288 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao Traphaco     (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2020-39289 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 24.17.5; A24.17.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hương  (VN) 
Chung cư Đông Hưng 1, đường DN10, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dùng ở phòng tập thể dục, thảm tập thể thao, thảm tập thể dục, 

thảm tập thể dục dụng cụ; thảm yoga. 
 

 
(210) 4-2020-39290 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại dịch vụ T.S.T   (VN) 
Số 93 đường Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi khóa cho ống và đường ống dẫn; xi phông dùng 

cho thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; vòi xịt nhà vệ sinh; chậu rửa gắn cố định; dây cấp nước (bộ 
phận của thiết bị vệ sinh); hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 
Nhóm 20: Van bằng chất dẻo dùng cho ống dẫn nước; xi phông cho ống tiêu nước (van) 
bằng chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2020-39291 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động     (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.    

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin 
giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2020-39292 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 2.3.1; 3.13.1 
(591) Vàng, đỏ, hồng, trắng, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động    (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.    

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin 
giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2020-39293 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động   (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.     

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng.   
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin 

giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 
 

 
(210) 4-2020-39294 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.3.1; 25.1.25; 2.3.25 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, xám. 

(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 
di động    (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.      

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 

tay có màn hình tinh thể lỏng.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin 

giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 
 

 
(210) 4-2020-39295 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 
di động       (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.     

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 

tay có màn hình tinh thể lỏng.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin 

giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 
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(210) 4-2020-39296 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 4.3.3; 26.1.1; 26.13.1; 1.15.24; 1.15.23; 

A3.6.3; 25.1.25 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, tím, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 
di động    (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.     

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 

tay có màn hình tinh thể lỏng.     

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin 

giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 
 

 
(210) 4-2020-39297 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 
di động    (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.    

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 

tay có màn hình tinh thể lỏng.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin 

giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 
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(210) 4-2020-39298 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.1; A14.1.15; 14.1.13; 1.15.23; 

26.13.1; A2.1.23 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, tím, xám. 

(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 
di động   (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.    

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 

tay có màn hình tinh thể lỏng.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin 

giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 
 

 
(210) 4-2020-39299 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 
di động     (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.     

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 

tay có màn hình tinh thể lỏng.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin 

giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 
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(210) 4-2020-39500 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.7.3; 26.4.2; 26.4.7; 25.7.25; 25.1.9; 

A25.1.10 
(731) LING NAM MEDICINE FACTORY 

(H.K.) LIMITED   (HK) 
G/F, 467 Shanghai Street, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu chứa thuốc (dầu y tế); dầu thơm dùng cho mục đích y tế; rượu/cồn dùng cho 
mục đích dược phẩm; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích dược phẩm; chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2020-39501 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A1.1.2; A1.1.10; 24.15.1; 

A24.15.13 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ MTT  (VN) 
Lô C8, khu 8, phường Đại Phúc, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo xuất nhập khẩu các sản phẩm: bánh kẹo, cà phê, rượu, bia, 
đường, sữa, nước mắm, gạo, đồ uống có ga, nước uống tinh khiết, thực phẩm qua chế biến; 
buôn bán mỹ phẩm, nước giặt, dầu gội đầu, nước xả vải.  

 
 

(210) 4-2020-39502 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

NVHOMES   (VN) 
Tầng 1, P02-S11 Park Hill 2, số 25 ngõ 
13 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động 
sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-39503 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH bất động sản 

NVHOMES   (VN) 
Tầng 1, P02-S11 Park Hill 2, số 25 ngõ 
13 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động 

sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-39504 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

NVHOMES   (VN) 
Tầng 1, P02-S11 Park Hill 2, Số 25 ngõ 
13 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động 

sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-39506 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.14; A5.11.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Kim Phát  
(VN) 
Số thửa đất 127, tờ bản đồ 40, tổ 2, ấp 4, 
xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2020-39507 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; 26.15.1; A25.7.22 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh vàng, xanh 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Kim Phát  
(VN) 
Số thửa đất 127, tờ bản đồ 40, tổ 2, ấp 4, 
xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2020-39509 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm bổ sung ăn kiêng cho người. 

 

 
(210) 4-2020-39510 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm bổ sung ăn kiêng cho người. 

 

 
(210) 4-2020-39511 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm bổ sung ăn kiêng cho người. 
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(210) 4-2020-39512 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 

phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 

dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

 
(210) 4-2020-39513 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 

phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 

dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2020-39515 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 25.5.25; 1.15.15; 

A26.4.6 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(731) JJ DRINKS MANUFACTURING PTE 

LTD  (SG) 

402 North Bridge Road, #03-00, Jun Xin 

Building, Singapore 188722 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 

.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị thảo mộc cho đồ uống (trừ tinh dầu); đồ uống cacao pha sẵn; trà thảo mộc 

(không dùng cho mục đích y tế); trà hương vị; trà hương trái cây; chất thay thế trà sử dụng 

hoa làm nguyên liệu; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; chiết xuất cà phê (chất 

thay thế cà phê); chất thay thế cà phê (cà phê nhân tạo hoặc chế phẩm thực vật thay thế cà 

phê); đồ uống được làm từ hoặc chứa trà, cà phê, sô cô la hoặc ca cao hoặc có cốt cà phê 

hoặc sô cô la; hương liệu (trừ tinh dầu) cho đồ uống; đồ uống lạnh trên cơ sở trà hoặc sô cô 

la. 
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(210) 4-2020-39516 (220) 25.09.2020 

 (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 26.4.1; A5.5.22; 5.5.19; 

5.3.20; 26.15.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất TOKYFOOD  (VN) 
Thửa đất số 846, tờ bản đồ 8, đường Tân 
Phước Khánh 40, tổ 3, khu phố Khánh 
Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2020-39520 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV SX Visaco  
(VN) 
Thửa đất số 1065, tờ bản đồ số 20, khu 
phố 3, phường Phú Lợi, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống ăn mòn và chống thấm (dùng trong lĩnh vực xây dựng), dầu 
bóng, chất tạo màu dùng cho sơn, sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2020-39521 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM DV SX Visaco  
(VN) 
Thửa đất số 1065, tờ bản đồ số 20, khu 
phố 3, phường Phú Lợi, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống ăn mòn và chống thấm (dùng trong lĩnh vực xây dựng), dầu 
bóng, chất tạo màu dùng cho sơn, sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2020-39522 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.15; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, tím, da cam, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, 
tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2020-39523 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Triển  

(VN) 
Số 271, ấp Tân Hội, xã Tân Long, huyện 
Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 

 
(210) 4-2020-39524 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh dương, trắng. 
(731) Tổng công ty cà phê Việt Nam 

- Công ty TNHH một thành 
viên  (VN) 
211-213-213A Trần Huy Liệu, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê rang xay; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: cà phê, cà phê chưa rang, cà phê 
rang xay, đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-39526 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần NODOR Việt 

Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 26, đường Xuân Diệu, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bồn tắm; bình nước 

nóng cho nhà tắm; vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh; bồn rửa; bếp nấu ăn; dụng cụ nấu nướng dùng 
điện. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống và thiết 
bị nấu nướng, bồn tắm, bình nước nóng cho nhà tắm, vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, bồn rửa, 
bếp nấu ăn, dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 

 
(210) 4-2020-39527 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) Công ty TNHH GLOBAL XINHUI 

Việt Nam  (VN) 
Biệt thự số 02-BT1, khu đô thị mới Cổ 
Nhuế- Xuân Đỉnh, đường Phạm Văn 
Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính/chất kết dính; dextrin [hồ/keo]; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-39528 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.1.1; 26.15.15 
(591) Xám, trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí thương 
mại Khải Hoàn  (VN) 
Số 230, Hùng Vương, phường Nhơn 
Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo bằng kim loại; cửa 

mở hai phía bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-39529 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lục bảo, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thúy Phương  (VN) 
K27/3 Thái Phiên, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồng phục; áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; áo sơ mi. 
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(210) 4-2020-39530 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển dịch 
vụ thương mại Mạnh Phát  
(VN) 
Số 4/1/210 Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu động cơ; mỡ để bôi trơn; xăng; dầu hỏa; mỡ làm từ dầu hỏa để 

bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-39532 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.12; A26.1.18; 26.7.25 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(731) SOUTH WEST LUBRICANTS, INC.  

(US) 

9266 Abraham Way, Santee, CA 92071, 

USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu động cơ; chất phụ gia nhiên liệu không hóa chất; các chế 

phẩm chống trượt dùng cho đai truyền; benzin (ét-xăng); nhiên liệu sinh học; chất đốt cháy; 

nhiên liệu; hợp chất hấp thu bụi; dầu diesel; ethanol [nhiên liệu]; xăng dầu; dầu mỡ bôi 

trơn; dầu nhờn. 
 

 
(210) 4-2020-39533 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ SGH 
INTERNATIONAL  (VN) 
Số 79/15 đường Lê Hoàng Phái, phường 

17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; nước hoa. 
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(210) 4-2020-39534 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ SGH 
INTERNATIONAL  (VN) 
Số 79/15 đường Lê Hoàng Phái, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2020-39539 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(731) GUANGZHOU SHIYUAN 

ELECTRONIC TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED  (CN) 
No.6, 4th Yunpu Road, Huangpu 
District, Guangzhou, P.R.China 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; nền tảng phần mềm máy tính, đã được ghi sẵn 

hoặc có thể tải về; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ xử lý 
trung tâm [bộ xử lý]; phần mềm ứng dụng điện thoại, có thể tải về. 

 
Nhóm 38: Truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch 
vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ 
hội nghị truyền hình; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy vi tính; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý 
sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên internet; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ và lập trình máy vi tính thông qua 
trang web; nền tảng như là một dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2020-39541 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
thuyền VN MARINE  (VN) 
Số 8 đường Lê Văn Thêm, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê du thuyền; dịch vụ cho thuê tàu thuyền; dịch vụ du lịch; dịch 

vụ tổ chức tour du lịch.  
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(210) 4-2020-39542 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 24.15.21; 26.13.25; 26.15.15; A26.11.12
(591) Xanh lá, xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
PAYME  (VN) 
15-17 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 
Đông, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ tài chính; 

phát hành phiếu có giá; phát hành ngân phiếu (séc) du lịch; dịch vụ ngân hàng trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2020-39546 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE    (FR) 

ZI - BP60238, 22403 LAMBALLE 
Cedex FRANCE  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ.  

 
 

(210) 4-2020-39547 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE    (FR) 

ZI - BP60238, 22403 Lamballe Cedex 
France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất tẩy và chất khử trùng (dùng cho mục đích y tế); bột dùng cho lợn (sản phẩm 

hút ẩm, vệ sinh và giữ ấm cho lợn con).  
 
 

(210) 4-2020-39548 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.11.2020 
  
(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE    (FR) 

ZI - Bp60238, 22403 Lamballe Cedex 
France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế).  
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(210) 4-2020-39735 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4; 1.15.23 

(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Gia Bảo  
(VN) 
Số nhà 5A5 tập thể Mỏ Địa Chất, xóm 6, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; động cơ của xe máy; nhông xích xe máy; xăm lốp xe 

máy.  
 

 
(210) 4-2020-40342 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NEVA  
(VN) 
Tầng 15, tòa nhà VTC Online, số 18 

Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.   

 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ quần áo; xuất nhập khẩu quần áo; quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2020-40878 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.11.2020 

(531) 2.5.6; 1.15.1 

(591) Hồng, vàng, xanh dương, đỏ, nâu, trắng, 

xám nhạt, xanh lá cây, kem. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Kavy  (VN) 
Số nhà 26, ngách 84, hẻm 27, ngõ 32 Đỗ 

Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu đồ chơi.  
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(210) 4-2020-42064 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.9.14; A5.5.21; 5.3.18; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Yên 
Thủy  (VN) 
Khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm, 
huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Quả bí xanh tươi. 

 

 
(210) 4-2020-42065 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) A1.1.5; A1.1.10; 5.9.3; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Yên 
Thủy  (VN) 
Khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm, 
huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Củ khoai sọ tươi.  

 

 
(210) 4-2020-42066 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.11.2020 
(531) 5.9.6; A1.1.10; A6.19.9; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Yên 
Thủy  (VN) 
Khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm, 
huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Củ hành tăm tươi, 

 

 



STT
Ngày 

ban hành
SỐ YÊU CẦU

Số đơn
LIÊN QUAN

1 7097 /TB-SHTT 08/21/05/2020 SĐ4-2018-01596 4-2017-16509

2 7098 /TB-SHTT 08/21/05/2020 SĐ4-2019-00250 4-2016-33515

3 7102 /TB-SHTT 08/21/05/2020 SĐ4-2018-01547 4-2017-38158

4 11495 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2019-00789 4-2016-29965

5 11498 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2019-01677 4-2016-28838

6 11499 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00098 4-2017-32469

7 11501 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00281 4-2017-26816

8 11502 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00289 4-2019-12476

9 11503 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00290 4-2018-10858

10 11504 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00351 4-2019-45726

11 11505 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00370 4-2016-37358

12 11506 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00375 4-2019-14495

13 11507 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00376 4-2020-05077

14 11508 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00391 4-2019-34331

15 11510 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00543 4-2016-23386

16 11512 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00553 4-2019-44596

17 11513 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00555 4-2017-35310

18 11514 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00557 4-2017-25928

19 11515 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00558 4-2019-19146

20 11516 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00559 4-2019-13757

21 11517 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00562 4-2019-38448

22 11520 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00569 4-2020-09488

23 11522 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00572 4-2018-41546

24 11524 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00574 4-2020-04229

25 11526 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00594 4-2018-07838

26 11529 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00720 4-2019-17853

27 11532 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00766 4-2017-11811

28 11533 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00481 4-2019-36052

29 11535 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00752 4-2017-08933

30 11536 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00652 4-2019-38700

31 11537 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00644 4-2017-42773

32 11538 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00745 4-2017-30982

33 11539 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00643 4-2017-41396

34 11540 /TB-SHTT 15/09/2020 SĐ4-2020-00642 4-2017-41395

35 11844 /TB-SHTT 23/09/2020 SĐ4-2020-01356 4-2019-22418

PHẦN II

SỬA ĐỔI ĐƠN

Ghi nhận sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Số ký hiệu văn 
bản
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36 11869 /TB-SHTT 24/09/2020 SĐ4-2020-01075 4-2016-14635

37 11876 /TB-SHTT 24/09/2020 SĐ4-2020-01055 4-2020-22143

38 11881 /TB-SHTT 24/09/2020 SĐ4-2020-00952 4-2019-04126

39 11910 /TB-SHTT 25/09/2020 SĐ4-2020-01135 4-2019-37676

40 11911 /TB-SHTT 25/09/2020 SĐ4-2020-01254 4-2018-02323

41 11912 /TB-SHTT 25/09/2020 SĐ4-2020-01259 4-2019-10671

42 11938 /TB-SHTT 25/09/2020 SĐ4-2020-01330 4-2017-00335

43 11943 /TB-SHTT 08/25/09/2020 SĐ4-2020-01115 4-2019-36852

44 11945 /TB-SHTT 08/25/09/2020 SĐ4-2020-00946 4-2018-40780

45 11947 /TB-SHTT 08/25/09/2020 SĐ4-2020-00961 4-2018-27478

46 11953 /TB-SHTT 08/25/09/2020 SĐ4-2020-01026 4-2019-39064

47 11959 /TB-SHTT 08/25/09/2020 SĐ4-2020-01099 4-2019-11526

48 12017 /TB-SHTT 28/09/2020 SĐ4-2020-01257 4-2020-12076

49 12086 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01103 4-2018-01830

50 12147 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01421 4-2019-43891

51 12218 /TB-SHTT 30/09/2020 SĐ4-2020-01303 4-2018-27622

52 12227 /TB-SHTT 08/30/09/2020 SĐ4-2019-01901 4-2017-07034

53 12228 /TB-SHTT 08/30/09/2020 SĐ4-2019-01902 4-2017-07033

54 12388 /TB-SHTT 07/10/2020 SĐ4-2020-00499 4-2020-02422

55 12568 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-00959 4-2020-17269

56 12569 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01001 4-2017-43533

57 12570 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01090 4-2018-11703

58 12571 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01092 4-2018-08481

59 12572 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01093 4-2017-35372

60 12573 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01200 4-2020-25087

61 12574 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01207 4-2018-18787

62 12575 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01208 4-2018-18786

63 12576 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01209 4-2018-18789

64 12577 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01210 4-2018-18778

65 12578 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01211 4-2017-42390

66 12579 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01227 4-2018-22949

67 12580 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01290 4-2020-12001

68 12581 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01293 4-2017-04482

69 12582 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01294 4-2017-23905

70 12583 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01296 4-2017-34625

71 12584 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01297 4-2017-34626

72 12585 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01298 4-2018-40329

73 12586 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01300 4-2016-38597

74 12587 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01302 4-2020-20567

75 12588 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01306 4-2016-36855

76 12589 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01318 4-2018-03598

77 12590 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01320 4-2019-15575

78 12591 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01321 4-2019-15786

1668



79 12592 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01322 4-2020-18929

80 12593 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01325 4-2020-22464

81 12594 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01326 4-2020-15882

82 12595 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01334 4-2018-14944

83 12596 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01335 4-2017-34133

84 12597 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01336 4-2018-21787

85 12598 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01337 4-2017-41926

86 12599 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01340 4-2020-17954

87 12600 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01341 4-2020-18204

88 12601 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01343 4-2018-08732

89 12602 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01344 4-2017-27778

90 12603 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01345 4-2019-16460

91 12604 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01353 4-2019-23965

92 12605 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01354 4-2019-23965

93 12606 /TB-SHTT 14/10/2020 SĐ4-2020-01357 4-2019-08489

94 12628 /TB-SHTT 15/10/2020 SĐ4-2020-01362 4-2018-44325

95 12634 /TB-SHTT 15/10/2020 SĐ4-2020-01332 4-2019-28958

96 12642 /TB-SHTT 15/10/2020 SĐ4-2020-01277 4-2020-01839

97 12647 /TB-SHTT 15/10/2020 SĐ4-2020-01333 4-2019-05998

98 13097 /TB-SHTT 29/10/2020 SĐ4-2020-00732 4-2016-09466

99 13707 /TB-SHTT 18/11/2020 SĐ4-2020-00730 4-2018-25360
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STT
Ngày 

ban hành
SỐ YÊU CẦU

Số đơn
 LIÊN QUAN

1 7099  /TB-SHTT 21/05/2020 CĐ4-2018-00352 4-2016-33515
2 7100  /TB-SHTT 21/05/2020 CĐ4-2018-00381 4-2014-30522

3 7101  /TB-SHTT 21/05/2020 CĐ4-2018-00777 4-2014-30522

4 11496  /TB-SHTT 15/09/2020 CĐ4-2018-00162 4-2016-29965
5 11870  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00514 4-2018-25415
6 11871  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00512 4-2019-29398
7 11872  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00511 4-2019-26001
8 11873  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00510 4-2018-32139
9 11874  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00506 4-2016-22425
10 11875  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00504 4-2020-22143
11 11877  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00497 4-2020-24172
12 11878  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00458 4-2019-14486
13 11879  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00457 4-2018-37928
14 11880  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00456 4-2019-04126
15 11883  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00453 4-2019-36895
16 11884  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00480 4-2019-45496
17 11885  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00479 4-2020-16839
18 11886  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00477 4-2019-08700
19 11887  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00476 4-2019-00472
20 11889  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00462 4-2019-00252
21 11890  /TB-SHTT 24/09/2020 CĐ4-2020-00505 4-2019-53535
22 11913  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00093 4-2019-53433
23 11914  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00298 4-2018-15627
24 11915  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00315 4-2016-20387
25 11917  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00333 4-2019-12418
26 11918  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00344 4-2018-17380
27 11919  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00388 4-2018-16400
28 11920  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00393 4-2020-16693
29 11921  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00417 4-2018-38879
30 11922  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00530 4-2019-24076
31 11923  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00532 4-2020-01816
32 11924  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00533 4-2020-18051
33 11925  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00535 4-2019-37676
34 11926  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00536 4-2020-19003
35 11927  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00537 4-2017-01803
36 11928  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00556 4-2019-43115
37 11929  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00558 4-2019-24136

phần III

 thay  đổi chủ đơn

Số ký hiệu 
văn bản
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38 11931  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00568 4-2019-53556
39 11932  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00569 4-2019-53555
40 11933  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00570 4-2018-02323
41 11934  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00572 4-2020-12076
42 11935  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00576 4-2020-03739
43 11936  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00577 4-2019-46795
44 11937  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00578 4-2019-10671
45 11944  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00208 4-2019-36852
46 11946  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00215 4-2018-40780
47 11948  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00461 4-2019-27478
48 11949  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00466 4-2016-30656
49 11950  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00485 4-2020-19568
50 11951  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00486 4-2019-19491
51 11952  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00490 4-2019-39064
52 11954  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00492 4-2018-24067
53 11955  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00493 4-2018-06381
54 11956  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00494 4-2018-11012
55 11957  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00498 4-2019-00099
56 11958  /TB-SHTT 25/09/2020 CĐ4-2020-00521 4-2019-11526
57 12084  /TB-SHTT 29/09/2020 CĐ4-2020-00522 4-2020-10482
58 12085  /TB-SHTT 29/09/2020 CĐ4-2020-00523 4-2020-17272
59 12087  /TB-SHTT 29/09/2020 CĐ4-2020-00524 4-2018-01830
60 12088  /TB-SHTT 29/09/2020 CĐ4-2020-00527 4-2019-38878
61 12387  /TB-SHTT 07/10/2020 CĐ4-2020-00376 4-2017-39444
62 12615  /TB-SHTT 14/10/2020 CĐ4-2020-00546 4-2018-35852
63 12629  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00274 4-2018-44325
64 12630  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00372 4-2019-35966
65 12631  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00412 4-2019-07920
66 12632  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00414 4-2018-09990
67 12633  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00420 4-2019-25037
68 12635  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00425 4-2019-28958
69 12636  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00429 4-2019-40263
70 12637  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00464 4-2018-46338
71 12638  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00552 4-2019-21234
72 12639  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00557 4-2020-00338
73 12640  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00571 4-2019-52723
74 12641  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00580 4-2020-01839
75 12643  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00584 4-2020-19197
76 12644  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00585 4-2018-23768
77 12646  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00587 4-2019-24933
78 12648  /TB-SHTT 15/10/2020 CĐ4-2020-00606 4-2019-05998
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PHẦN Iv 
 

đính chính 
  

 

Theo đề nghị của: Giám đốc Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu 

Đối tượng cần đính chính:  

Đơn đăng ký nhãn hiệu số: 4-2015-26682 
Nội dung đính chính: Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Sai là:  

Nhóm 30: Mỳ ống, bao gồm cả mỳ ống khô, mỳ ống tươi, mỳ ống được nhồi để đông lạnh và mỳ 

ống nấu chín; món ăn đã được chuẩn bị sẵn để đông lạnh có thành phần chủ yếu là mỳ ống hoặc 

gạo; món ăn đã được đóng gói sẵn có thành phần chủ yếu là mỳ ống hoặc gạo; xốt mỳ ống; xốt 

[gia vị]; nước xốt cho sa-lát. 

Đúng là: 

Nhóm 30: Mỳ ống, bao gồm cả mỳ ống khô, mỳ ống tươi, mỳ ống được nhồi để đông lạnh và mỳ 

ống nấu chín; món ăn đã được chuẩn bị sẵn trên cơ sở mỳ ống; món ăn đã được chuẩn bị sẵn để 

đông lạnh có thành phần chủ yếu là mỳ ống hoặc gạo; món ăn đã được đóng gói sẵn có thành 

phần chủ yếu là mỳ ống hoặc gạo; xốt mỳ ống; xốt [gia vị]; nước xốt cho sa-lát. 

____________________________________________________________________________ 

 




	CÔNG BÁO 392A3
	MỤC LỤC (CONTENTS)
	GIẢI THÍCH
	ĐƠN  NHÃN HIỆU
	SỬA ĐỔI ĐƠN
	THAY ĐỔI CHỦ ĐƠN
	ĐÍNH CHÍNH



